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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
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(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 55410 
(21) 1-2015-03488 (51) 7 A63H  1/00 

(22) 17.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/061797            17.04.2015 (87) WO2016157544 06.10.2016 
(30) JP2015-067294            27.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  22.09.2015 
(71) TOMY COMPANY, LTD.  (JP) 

7-9-10, Tateishi, Katsushi-ku, Tokyo 124-8511 Japan 
(72) Makoto MURAKI (JP), Takeaki MAEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chơi con quay 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đồ chơi con quay có mục đích có thể được lắp hoặc tháo một cách 
dễ dàng. Thân (40) và phần trục (10) là các phần riêng biệt. Thân (40) có móc thứ nhất 
(44) và phần trục (10) có móc thứ hai (17). Thân (40) và phần trục (10) có khả năng 
chuyển được giữa trạng thái lắp và trạng thái tháo tùy theo vị trí quay tương đối. Móc 
thứ nhất (44) và móc thứ hai (17) được căn thẳng theo phương thẳng đứng ở trạng thái 
lắp, và được căn lệch theo phương thẳng đứng ở trạng thái tháo. Đồ chơi con quay còn 
bao gồm cụm đẩy sẽ làm cho mặt trên của móc thứ nhất (44) và mặt dưới của móc thứ 
hai (17) tiếp xúc bởi lực đẩy của lò xo (20) ở trạng thái lắp. Thân (40) và phần trục (10) 
đi vào trạng thái lắp bằng cách xoay và đẩy. Thân (40) và phần trục (10) gài với nhau 
bằng cách làm cho mặt trên của móc thứ nhất (44) tiếp xúc với mặt dưới của móc thứ 
hai (17) nhờ lực đẩy của lò xo (20). 
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(11) 55411 
(21) 1-2016-00948 (51) 7 C08J 9/36, A47L 13/16, B24D 3/00, 

C09D 133/00, A47L 13/257, C09D 
163/00, A47L 1/15 

(22) 04.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/016617 04.02.2016 (87) WO2016/137712 A1 01.09.2016 
(30) 62/121,705      27.02.2015      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) DAVELOOSE, Paul N. (US), COLE, Matthew S. (US), GUNES, Ibrahim S. (TR), YE, 
Sheng (CN), CORN, Stewart H. (US), VASHISTHA, Deval Y. (IN), SHINDE, Shridhar 
B. (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ lau chùi được xử lý bằng tia UV và phương pháp chế tạo đồ 

lau chùi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ lau chùi bao gồm lớp nền (12) và lớp kết cấu được xử lý bằng tia 

UV (14) trên bề mặt của lớp nền (12) này. Lớp nền (12) được tạo ra từ vật liệu bọt hoặc 
vật liệu xốp đơn lớp có độ dày thuận tiện cho việc thao tác hoặc cầm nắm. Lớp kết cấu 
được xử lý bằng tia UV (14) là vật liệu gốc nhựa tạo ra lớp có kết cấu nhám trên bề mặt 
của lớp nền (12). 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo đồ lau chùi này. 
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(11) 55412 
(21) 1-2016-02364 (51) 7 H01G 11/36 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(71) Trung Tâm Nghiên Cứu Triển Khai, Khu Công Nghệ Cao.  (VN) 

Lô I3, đường N2, Khu công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Hữu Quyết (VN), Nguyễn Thị Hồng Thắm (VN) 
(54) Điện cực composit ứng dụng trong siêu tụ điện dẻo và quy 

trình chế tạo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo điện cực composit ứng dụng trong siêu tụ điện 

dẻo, quy trình này gồm các bước: chế tạo màng (mạng) xốp có thành phần bao gồm ít 
nhất một trong số các chất: graphene, ống nano cacbon (CNTs - Carbon Nano Tubes), 
que nano cacbon (carbon nanorod), cacbon hoạt hoá (activated carbon), muội cacbon 
(carbon black), mạng kim loại xốp; tổng hợp polyme dẫn điện trên màng xốp, trong đó 
polyme dẫn điện có thể là ít nhất một trong số các chất: PANi (polyaniline), polypyrole; 
tổng hợp (các) oxit hoặc nitrit của các kim loại chuyển tiếp trên màng xốp và polyme 
dẫn, trong đó (các) oxit hoặc nitrit của kim loại chuyển tiếp bao gồm ít nhất một trong 
số: V2O5, Fe2O3, Mn2O3, VN, RuO2. Điện cực trong siêu tụ điện dẻo theo sáng chế có 
cấu tạo bao gồm lớp nền là mạng xốp dẫn điện, polyme dẫn và ôxít kim loại chuyển tiếp 
hoặc nitrit kim loại với các đặc tính nhẹ, an toàn, có khả năng uốn cong và có mật độ 
công suất và năng lượng cao, có thể kết hợp với chất điện giải dẻo để tạo thành siêu tụ 
điện dẻo. 
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(11) 55413 
(21) 1-2016-02374 (51) 7 B65D  63/14 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(75) HUANG, MING-TE  (TW) 

No. 123, Haolai 1st St., Dali Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Dây siết 

  (57)     Sáng chế đề xuất dây siết có chi tiết khóa, dải ăn khớp, và dải đệm gài. Chi tiết khóa có 
lỗ ăn khớp và khối chặn khớp. Khối chặn khớp có khả năng đàn hồi, được tạo ra trong 
chi tiết khóa, và mở rộng vào trong lỗ ăn khớp. Dải ăn khớp được gài có lựa chọn vào 

trong lỗ ăn khớp, có hai mặt bên và chiều dày định trước. ít nhất một trong các mặt bên 
có rãnh, trong đó có nhiều răng một chiều. Dải đệm gài được tạo liền khối ở trên và kéo 
dài từ chi tiết khóa và có chiều dày. Dải đệm gài được xếp chồng với dải ăn khớp khi dải 
đệm gài và dải ăn khớp được gài vào trong lỗ ăn khớp của chi tiết khóa. Tổng chiều dày 
của dải đệm gài và dải ăn khớp về cơ bản bằng chiều cao của lỗ ăn khớp. 
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(11) 55414 
(21) 1-2016-02389 (51) 7 D05C  1/08 

(22) 30.06.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2016 
(75) Nguyễn Thị Kim Chi  (VN) 

C1 - C2 đường Lê Lai, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt 
Nam 

(54) Phương pháp thêu mũi đâm xô hai mặt có màu sắc khác nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thêu mũi đâm xô hai mặt có màu sắc khác nhau tạo ra 

ở hai mặt tấm vải các mũi thêu thẳng có độ dài ngắn khác nhau và nằm khít nhau nhưng 
pha trộn màu chỉ thêu khác nhau với hai lần thêu trên vải, nhờ vậy các sản phẩm may 
thêu tạo ra có độ tinh xảo và giá trị thẩm mỹ gia tăng. Phương pháp này theo sáng chế 
được thực hiện thêu lần một trên bề mặt vải tạo ra những mũi đâm xô có đường thẳng 
ngắn dài thành từng dãy, bề trái là những mũi thêu li ti dấu kỹ màu sắc chỉ thêu. Sau khi 
thêu hoàn chỉnh lần thứ nhất trên bề mặt vải, thêu lần thứ hai trên bề trái vải với sự pha 
trộn màu chỉ thêu khác so với chỉ thêu lần thứ nhất.    
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14 

(11) 55415 
(21) 1-2016-02400 (51) 7 F03G 5/08, H02K 33/00, 35/00 

(22) 01.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2016 
(75) Vũ Đức Tại  (VN) 

395/13 ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 
(54) Thiết bị thu lực từ chân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thu lực từ chân có trục đứng (46), xoay bánh răng (1) qua 
khớp nối được tam giác tiệm cận (62,63) đưa vào vị trí nhận và truyền lực, kéo ra khi 
trục đứng (46) trở lại chuẩn bị chu kì 2, bánh răng (3) truyền lực đến bánh đà (6) bánh 
đà có bánh răng lớn truyền lực đến trục môtơ để dẫn động các môtơ phát điện, trừ môtơ 
cuối có bánh răng nhỏ ít răng còn lại các môtơ có hai bánh răng, bánh răng nhỏ xoay 
trục môtơ, bánh răng lớn truyền lực sang môtơ tiếp theo, nhằm thu được số vòng quay 
nhiều của các môtơ cuối giúp thu lực từ chân nhiều nhất; 
nói chung thiết bị theo sáng chế thu lực từ chân truyền đến trục đứng răng xiên (46), 
trục đứng răng xiên (46) truyền động, biến cơ năng thành điện năng qua các môtơ (12; 
13; 18; 20; 24; 28; 31; 34; 36) lưu trú trên bộ phận tích, truyền điện (23). 
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(11) 55416 
(21) 1-2016-02407 (51) 7 B65B 29/02 

(22) 01.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2016 
(75) Bạch Hồng Sơn  (VN) 

P63, F2, TT 190 Lò Đúc, phường ¤ Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(54) Lưới lọc cà phê 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lưới lọc cà phê dùng cho máy pha cà phê bao gồm hai lớp lưới, 
trong đó mỗi lớp lưới có mật độ mắt lưới là 100 mắt lưới/inch vuông; khung lưới lọc 
bằng nhựa; trong đó hai lớp lưới này nằm sát nhau, không dính trực tiếp vào nhau mà 
được căng lên khung lưới lọc, sau đó được ép nhiệt để cố định vào khung lưới lọc bằng 
nhựa. Lưới lọc này có thể mang lại hương vị cà phê phin truyền thống. 
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(11) 55417 
(21) 1-2016-02493 (51) 7 A01K 1/00 

(22) 07.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2016 
(71) 1. Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình tạo ra đệm sinh học dùng trong chăn nuôi và quy 

trình xử lý chất thải của vật nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra đệm sinh học dùng trong chăn nuôi, bao gồm các 

bước: 
(i) sản xuất than sinh học từ vỏ trấu, mùn cưa; 
(ii) rải than sinh học lên mặt chuồng với độ dày lớp tối thiểu là 10cm; 
(iii) phun chế phẩm khử mùi BIOMIX; và 
(iv) dùng vồ đầm nhẹ trên bề mặt lớp đệm than sinh học đã phun chế phẩm khử 

mùi, để tạo sự ổn định cho lớp đệm sinh học trước khi thả vật nuôi. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý chất thải của vật nuôi nhờ sử 

dụng lớp đệm sinh học được tạo ra bằng quy trình nêu trên. 
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(11) 55418 
(21) 1-2016-02494 (51) 7 F23B 1/00 

(22) 07.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2016 
(71) 1. Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP- 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Lò đốt tạo than sinh học và quy trình vận hành lò đốt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt tạo than sinh học để dùng làm đệm lót sinh học trong chăn 
nuôi, có kết cấu bao gồm: thân lò (6) được bố trí các cửa thoát khí (7) ở đỉnh lò và cửa 
xả tro (8) ở đáy lò, trên thân lò bố trí các cửa nạp nhiên liệu (1) và (2); các thùng chứa 
nguyên liệu (3) bao gồm cửa nạp liệu (4) và cửa lấy than sinh học (5), được lắp cố định 
vào thân lò (6); và máy thổi khí nén (10) để cấp các nguyên liệu, nhiên liệu và không 
khí cần cho quá trình đốt vào lò đốt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình vận 
hành lò đốt này. 
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(11) 55419 
(21) 1-2016-02505 (51) 7 B29C  45/03 

(22) 07.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2016 
(71) Công ty Trách nhiệm hữu hạn CANON Việt Nam  (VN) 

A-1, khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt 
Nam 

(72) Takashi Nakamura (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo chi tiết đúc và hệ thống đúc áp lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo chi tiết đúc bằng một máy đúc áp lực trong 
khi luân phiên các khuôn đúc, phương pháp chế tạo này bao gồm bước thứ nhất bao gồm 
thực hiện kẹp khuôn đúc, phun và giữ trong máy đúc áp lực, bước thứ hai bao gồm thực 
hiện vận chuyển khuôn đúc ra bên ngoài máy đúc áp lực và làm nguội khuôn đúc bên 
ngoài máy đúc áp lực, và bước thứ ba bao gồm thực hiện vận chuyển khuôn đúc vào 
trong máy đúc áp lực, mở khuôn đúc và đẩy chi tiết đúc trong máy đúc áp lực. Các bước 
từ thứ nhất tới thứ ba nêu trên được thực hiện lặp lại. Trong khi bước thứ hai được thực 
hiện cho khuôn đúc thứ nhất, bước thứ ba và bước thứ nhất kế tiếp được thực hiện cho 
khuôn đúc thứ hai. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống đúc áp lực.  
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(11) 55420 
(21) 1-2016-02507 (51) 7 B65D  88/52 

(22) 07.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.07.2016 
(75) Trần Nam Giang  (VN) 

Số 20, ngõ 203, đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội. 

(74) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & PARTNERS) 
(54) Bộ giá đỡ dùng đóng hàng đốt cột viễn thông vào côngtenơ 

  (57)     Sáng chế liên quan đến việc xếp dỡ hàng đốt cột viễn thông trong vận chuyển trên xe 
côngtenơ. Cụ thể là loại đốt 400x400x400, 600x600x600, 800x800x800 lắp ghép, 
1000x1000x1000 lắp ghép và đốt cột tự đứng ống tròn và thanh thép V dài 5m-6m, sau 
đây được gọi chung là đốt cột viễn thông đóng vào côngtenơ xuất khẩu đi nước ngoài. 
Bộ giá đỡ theo sáng chế bao gồm: 

- khung đáy được thiết kế dưới dạng mặt phẳng có thể dễ dàng sắp xếp các đốt cột 
viễn thông, khung đáy này có các bánh xe (7, 8, 9) có cơ chế khóa bánh để hãm nhờ đó 
có thể di chuyển vào côngtenơ và có thể cố định bánh xe khi xếp dỡ xong, cũng như vận 
chuyển côngtenơ; 

- khung đứng có thể cố định hoặc tháo rời với khung đáy được tạo thành từ các 
thanh thép (5) và (10) để cố định hàng hóa, trong đó: 

+ các thanh đứng (5) có thể tháo rời là các thanh thép đứng có các lỗ bắt bu lông 
đối xứng nhau để cố định hàng; 

+ thanh (10) là các thanh ngang trên có thể tháo rời có cặp lỗ bắt bu lông bắt vào 
các thanh đứng (5) để cố định hàng. 
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(11) 55421 
(21) 1-2016-02534 (51) 7 F42B 1/00 

(22) 11.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2016 
(71) Viện Thuốc phóng Thuốc nổ  (VN) 

192 Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mậu Vương (VN), Ngô Văn Giao  (VN), Nguyễn Hồng Sơn (VN), Hoàng 

Trung Kiên (VN), Trương Đình Đạo (VN) 
(54) Đạn cắt chân giàn khoan và phương pháp chế tạo đạn cắt 

chân giàn khoan phục vụ thu dọn mỏ sau khi khai thác dầu 
khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đạn cắt chân giàn khoan và công nghệ sản xuất đạn cắt chân giàn 
khoan. Đạn cắt chân giàn khoan có cấu tạo gồm các phần chính: phần vỏ, phần thuốc 
nổ, phần máng nổ, cụm cốc. Vỏ được làm từ thép CT3, máng nổ được làm từ đồng đỏ 

MI  và thép CT3. Thuốc nổ là đơn chất hoặc hỗn hợp có tốc độ nổ lớn hơn hoặc bằng 
5000m/s. 
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(11) 55422 
(21) 1-2016-02546 (51) 7 C07C 2/00 

(22) 12.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2016 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Quyền (VN) 
(54) Quy trình sản xuất xăng có chỉ số octan cao từ nguyên liệu 

khí ngưng tụ bằng phương pháp không sử dụng hydro 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến quy trình sản xuất xăng có chỉ số octan cao từ nguyên liệu khí 

ngưng tụ bằng phương pháp không sử dụng hydro bao gồm 4 giai đoạn: tổng hợp chất 
xúc tác bao gồm ba bước: tổng hợp chất mang H-zeolit, tẩm pha hoạt tính là các tấm 
kim loại Zn, Mo lên bề mặt chất mang H-zeolit, bổ sung phụ gia kết dính cho chất xúc 
tác được điều chế từ nhôm hydroxit (Al(OH)3) để tăng độ bền cơ học; hoạt hóa chất xúc 
tác; thực hiện phản ứng và thu sản phẩm. Sáng chế giúp giảm chi phí sản xuất xăng có 
chỉ số octan cao do tận dụng các nguồn nguyên liệu có sẵn tại Việt Nam trong quá trình 
sản xuất. 
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(11) 55423 
(21) 1-2016-02560 (51) 7 B63B  19/00,  19/12, B63J  2/02 

(22) 12.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2016 
(71) M.T.KOREA CO., LTD.  (KR) 

24, 49-bungil, Noksansandan 262-ro, Gangseo-gu, Busan, 46757, Republic of Korea 
(72) Lee, Dong Bae (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cửa hầm thông gió dùng cho tàu thủy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa hầm thông gió dùng cho tàu thủy. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến cửa hầm thông gió dùng cho tàu thủy, cửa hầm này được tạo kết cấu để mở và đóng 
nắp cửa hầm (110) từ vị trí bên trên nắp cửa hầm, và để duy trì nắp cửa hầm ở trạng thái 
mở. Cửa hầm thông gió dùng cho tàu thủy theo sáng chế bao gồm: nắp cửa hầm (110), 
bộ bản lề cửa hầm (130), gờ lồi dẫn hướng (140), thanh dẫn hướng bên (150), và cần 
vận hành (170). 
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(11) 55424 
(21) 1-2016-02581 (51) 7 A01G 31/00 

(22) 14.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(71) Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Bách Khoa  (VN) 

Số 1B, nhà 42, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phúc Hải (VN), Lê Việt Phương (VN), Phí Văn Toàn (VN) 
(54) Thiết bị làm giá đỗ sử dụng nguyên lý lò xo giãn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị làm giá đỗ dùng trong việc làm giá đỗ, cụ thể là thiết bị làm 
giá đỗ này sử dụng nguyên lý mới là nén giá đỗ bằng cách sử dụng lò xo giãn nhằm 
tăng không gian phát triển cho giá đỗ; tiết kiệm nguyên vật liệu lò xo; an toàn hơn cho 
người sử dụng. 
Thiết bị làm giá đỗ bao gồm thân chính (1), lò xo (2), ray trượt (3), phên dưới (4), phên 
trên (5), núm vặn (6) và nút bịt (7) như hình bên dưới. 
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(11) 55425 
(21) 1-2016-02606 (51) 7 C08L  5/06,  3/02, C08F  251/00 

(22) 15.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2016 
(71) Viện Công nghệ Hóa học  (VN) 

01 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Mạnh Huy (VN), Phạm Tuấn Anh (VN), Đỗ Anh Nhật (VN), Hồ Trọng Khánh 

(VN), Nguyễn Xuân Thơm (VN), Dương Phước Đạt (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu siêu hấp phụ nước trên cơ sở 

thực vật và vật liệu siêu hấp phụ nước thu được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu siêu hấp phụ nước trên cơ sở thực vật 

và vật liệu siêu hấp phụ nước thu được này. Phương pháp sản xuất vật liệu siêu hấp phụ 
nước trên cơ sở thực vật bao gồm các công đoạn: (i) chiết dịch của cây sương sáo, (ii) 
biến tính tinh bột, (iii) đồng polyme hóa dịch chiết với gel tinh bột biến tính thu, (iv) 
định hình, (v) đề hydrat hóa và (vi) sấy. Vật liệu siêu hấp phụ nước này có khả năng hấp 
phụ nước 100-400 (g/g) mà không bị phân tán trong nước. Vật liệu siêu hấp phụ nước 
thu được này có nguồn gốc thực vật tự nhiên an toàn, đáp ứng tiêu chí phát triển bền 
vững, giá thành thấp, có khả năng hấp phụ nước tương đối cao. Quá trình sản xuất đơn 
giản, dễ triển khai sản xuất quy mô công nghiệp. 
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(11) 55426 
(21) 1-2016-02614 (51) 7 B01J  29/00,  29/06,  37/00 

(22) 15.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2016 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)  

(VN) 
Số 4 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Văn Trí (VN), Lê Phúc Nguyên (VN), Nguyễn Hữu Lương (VN) 
(54) Quy trình cấy kim loại tuần hoàn để làm giảm hoạt tính chất 

xúc tác crackinh tầng sôi thương mại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cấy kim loại tuần hoàn (Cyclic Metal Deposition - CMD) 

để làm giảm hoạt tính chất xúc tác crackinh tầng sôi (Fluid Crackinh Catalyst - FCC) 
thương mại, quy trình này bao gồm các bước: 

(i) xử lý nhiệt chất xúc tác FCC thương mại; 
(ii) nạp chất xúc tác sau khi xử lý nhiệt ở bước (i) vào thiết bị phản ứng và gia 

nhiệt và làm sạch chất xúc tác; 
(iii) thực hiện phản ứng crackinh, trong đó hỗn hợp khí mang N2, hơi nước và 

nguyên liệu cặn dầu chân không (Vacumn Gas Oil - VGO) chứa kim loại Ni, V, Fe, Ca, 
và các thành phần tùy ý khác, được cho tiếp xúc với chất xúc tác ở trạng thái giả sôi để 
tích tụ các kim loại tích tụ trên chất xúc tác; 

(iv) cất sản phẩm crackinh ra khỏi bề mặt, trong đó hỗn hợp hơi nước và khí mang 
N2 tiếp tục đẩy sản phẩm crackinh ra khỏi bề mặt chất xúc tác, sau đó chất xúc tác được 
đốt cốc sơ bộ; 

(v) tái sinh chất xúc tác, trong đó chất xúc tác được loại bỏ hoàn toàn cốc che phủ 
trên bề mặt chất xúc tác trong hỗn hợp hơi nước và không khí, nhờ đó phục hồi hoạt tính 
chất xúc tác 

(vi) làm nguội chất xúc tác trong dòng N2; và 
(vii) thực hiện lặp lại các bước (ii) đến (vi) để thu được lượng kim loại tích tụ trên 

chất xúc tác mong muốn. 
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(11) 55427 
(21) 1-2016-02616 (51) 7 H04B 3/06 

(22) 15.07.2016 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển  (VN) 

Số 11 phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hộp thông tin thông minh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp thông tin thông minh sử dụng tại các nút giao với các chức 
năng chính như: nút ấn xin đường dành cho người đi bộ; trợ giúp khẩn cấp; trợ giúp 
thông tin du lịch; điều khiển camera. Hộp thông tin thông minh bao gồm khối thiết bị 
ngoại vi (10), khối truyền thông (20), khối giao tiếp người dùng (30) và khối xử lý (40). 
Trong đó, máy tính công nghiệp được cài đặt sẵn phần mềm Voip (Voice Over Internet 
Protocol - Giao thức tiếng nói trên Internet) và các phần mềm xử lý hình ảnh thông 
minh, có khả năng xử lý nhúng tín hiệu viđeo tại hiện trường, toàn bộ dữ liệu được 
truyền thông chung thông qua đường điện. 
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(11) 55428 
(21) 1-2016-02630 (51) 7 A61K 61/00 

(22) 15.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2016 
(71) Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản III  (VN) 

33 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hoà 
(72) Nguyễn Thị Thanh Thuỳ (VN), Dương Thị Phượng  (VN), Nguyễn Thị Thoa  (VN), 

Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
(54) Quy trình sản xuất giống cua hoàng đế (Ranina ranina 

Linnaeus, 1758) 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất giống nhân tạo cua hoàng đế (ranina ranina, 

linnaeus, 1758) bao gồm các bước: (a) tuyển chọn, nuôi vỗ cua bố mẹ và ấp trứng;(b) 
thu và ương ấu trùng thành cua bột; và (c) ương cua bột thành cua giống. Quy trình theo 
sáng chế đã nuôi vỗ cua bố mẹ đạt tỷ lệ sống và tỷ lệ thành thục trên 80 %, cua khoẻ 
mạnh, sạch bệnh; ương nuôi ấu trùng giai đoạn zoea 1 đến megalope đạt tỷ lệ sống 2-
3%; ương nuôi giai đoạn megalope sang cua bột đạt tỷ lệ sống 60-80%; và ương nuôi 
cua bột lên cua giống đạt tỷ lệ sống 80-90%. 
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(11) 55429 
(21) 1-2016-02661 (51) 7 A61L 27/00 

(22) 19.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2016 
(75) 1. TZU-LANG WU  (TW) 

No.33, Sankan Rd., Waipu Dist., Taichung City 438, Taiwan 
2. CHIEH-YUAN HUNG  (TW) 
14F., No.456-19, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất da nhân tạo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất da nhân tạo bao gồm các bước cung cấp 
màng dẻo nóng trên giấy chống dính, cắt màng dẻo nóng, lấy ra phần thừa của màng 
dẻo nóng, cung cấp tấm vải trên màng dẻo nóng và giấy chống dính, đục màng dẻo 
nóng và tấm vải, định vị và kéo căng tấm vải, sấy sơ bộ màng dẻo nóng, đúc khuôn áp 
suất âm màng dẻo nóng, và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng da nhân tạo. 
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(11) 55430 
(21) 1-2016-02664 (51) 7 B09B  3/00 

(22) 19.07.2016 (43) 25.01.2018 
(75) KOKI YOSHIOKA  (JP) 

97, Hirohata, Monobe-cho, Ayabe-shi, Kyoto 623-0362 Japan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống xử lý chất thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý chất thải mà tạo ra xỉ từ chất thải và sản xuất ra 
nhiên liệu tái sinh từ dầu phế thải, đồng thời sử dụng nhiên liệu tái sinh để tạo ra xỉ và 
phát điện điezen. Hệ thống xử lý chất thải bao gồm lò nung chảy khí hóa chất thải (4) có 
thể lần lượt sấy khô, nhiệt phun, đốt nung chảy chất thải để tạo ra xỉ, và thiết bị sản xuất 
nhiên liệu nhũ tương (12) có thể sản xuất nên nhiên liệu nhũ tương từ dầu phế thải và 
cung cấp cho lò nung chảy khí hóa chất thải (4) và máy phát điện diezen (13), và 
phương pháp đổ bùn bẩn (12a) có thể vận chuyển bùn bẩn được thải ra trong quá trình 
sản xuất nhiên liệu nhũ tương tới lò nung chảy khí hóa chất thải (4). Dựa vào cấu tạo 
như trên, chất thải dưới dạng xỉ (9) có thể được tái sử dụng, và không chỉ tiêu thụ nhiên 
liệu nhũ tương được sản xuất ra từ dầu phế thải tại lò nung chảy khí hóa chất thải (4) và 
máy phát điện diezen (13) mà còn có thể đốt nung chảy bùn bẩn được thải ra trong quá 
trình sản xuất nhiên liệu nhũ tương. 
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(11) 55431 
(21) 1-2016-02697 (51) 7 E21B 47/10 

(22) 21.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2016 
(71) Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí  

(VN) 
Tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Lê Vũ Quân (VN), Nguyễn Minh Quý  (VN), Phạm Trường Giang  (VN), Đinh Đức 
Huy  (VN) 

(54) Quy trình thử nghiệm quá trình ngưng tụ khí ngưng tụ vùng 
cận đáy giếng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thử nghiệm quá trình ngưng tụ khí ngưng tụ vùng cận đáy 
giếng bao gồm các bước: (a) chuẩn bị mẫu phân tích và phương tiện phân tích: chọn các 
mẫu lõi đại diện cho đối tượng cần nghiên cứu (via) từ giếng có hiện tượng ngưng tụ khí 
làm ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả khai thác của giếng; (b) Thực hiện quá trình phân 
tích: mẫu khí được bơm ép liên tục trong nhiều giờ nhằm đảm bảo mẫu được bão hòa 
hoàn toàn; khi áp suất bơm ép lớn hơn áp suất điểm sương pha lỏng - khí ngưng tụ sẽ 
ngưng tụ trong mẫu lõi; khí được bơm vào mẫu hợp phần theo các cấp áp suất khác 
nhau, ứng với mỗi cấp áp suất bơm ép dòng khí, sẽ thu được một giá trị chênh áp, từ đó 
xác định độ thấm của mẫu lõi với hệ chất lưu chảy qua; (b1) phân tích sắc kí lỏng và 
tính chất định tính: nhằm phân tách thành phần lỏng thành các thành phần hydrocacbon 
và non-hydrocacbon; (b2) phân tích sắc kí khí: khí được đưa vào máy sắc kí khí và được 
phân tích thành phần qua cột sắc kí khí; mức độ suy giảm độ thấm khí khi có khí ngưng 
tụ được đo ghi lại theo thời gian phân tích và thực hiện đến khi độ thấm khí nhỏ hơn 100 
lần so với giá trị độ thấm ban đầu; kết quả phân tích được thể hiện trong bảng biểu rõ 
ràng và có đánh dấu thể hiện theo thời gian; mẫu chất lưu thu được trong bình kín và 
điều kiện ổn định, được chuyển giao ngay cho bên phân tích mẫu chất lưu. 
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(11) 55432 
(21) 1-2016-02698 (51) 7 E21B 47/10 

(22) 21.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2016 
(71) Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí  

(VN) 
Tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Lê Vũ Quân  (VN), Nguyễn Minh Quý  (VN), Nguyễn Văn Đô  (VN), Trần Nguyên 
Long (VN), Lê Quốc Trung (VN) 

(54) Quy trình mô phỏng quá trình ngưng tụ pha lỏng trong lòng 
giếng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình mô phỏng quá trình ngưng tụ pha lỏng trong lòng giếng 
bao gồm các bước: (a) chuẩn bị mẫu là hỗn hợp khí - khí ngưng tụ, hỗn hợp khí - khí 
ngưng tụ được tạo ra có các thành phần tương tự như hỗn hợp khí trong các lòng giếng 
cần mô phỏng; (b) đưa các mẫu vào hệ thống dòng chảy đa pha để tiến hành mô phỏng 
sự ngưng tụ pha lỏng trong ống thẳng đứng hoặc ống nghiêng nhằm ghi lại các thông số 
dòng chảy đa pha bao gồm các giá trị bắt đầu xảy ra ngưng tụ lỏng; (c) tiến hành mô 
phỏng sự ngưng tụ của pha lỏng với năm giá trị lưu lượng của pha khí khác nhau. Giá trị 
lưu lượng của pha khí ban đầu tương ứng với vận tốc 130 m/s (tương ứng với giá trị lưu 
lượng khai thác ban đầu của giếng HT-3P), các giá trị sau giảm dần với bước giảm là từ 
5 - 10 m/s cho đến khi mức độ biến đổi áp suất vượt qua giá trị tương ứng với vận tốc 
pha khí ban đầu (130m/s). 
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(11) 55433 
(21) 1-2016-02731 (51) 7 B62H  5/00, E05B  47/00 

(22) 22.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2016 
(75) FU, YEN-CHUN  (TW) 

7F.-1, No.1, Longbin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Khóa cảm ứng dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất khóa cảm ứng dùng cho xe máy, trong đó sử dụng thiết bị điện tử di 
động để cảm ứng rồi mở khóa ít nhất là cốp xe hoặc nắp bình xăng. Khóa cảm ứng dùng 
cho xe máy bao gồm môđun cảm ứng, môđun định vị và cơ cấu liên động. Môđun cảm 
ứng có đơn vị cảm ứng chạm và thiết bị truyền dẫn không dây. Đơn vị cảm ứng chạm 
gồm có tấm cảm ứng chạm và bộ phận xử lý có cài đặt các phương thức chạm để thao 
tác trên tấm cảm ứng chạm. Môđun định vị bao gồm thân và bộ phận quay, mà một 
cạnh được nối với mô tơ, bộ phận này được kết nối điện với môđun cảm ứng. Cơ cấu 
liên động bao gồm dây liên động được thiết kế cố định trên bộ phận quay, dây liên động 
bao gồm đầu thứ nhất và đầu thứ hai, mỗi đầu được nối với một môđun dẫn động. Khi 
có một trong số các động tác chạm được thực hiện tại tấm cảm ứng chạm, bộ phận quay 
sẽ quay theo mô tơ, khiến môđun dẫn động nối với đầu thứ nhất hoặc đầu thứ hai của 
dây liên động kéo mở chi tiết móc tương ứng của cốp xe hoặc nắp bình xăng, nhờ đó 
cốp xe hoặc nắp bình xăng được mở ra. 
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(11) 55434 
(21) 1-2016-02749 (51) 7 C09K  11/77 

(22) 25.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2016 
(71) Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thành Huy (VN), Lê Tiến Hà (VN) 
(54) Quy trình điều chế bột huỳnh quang phát xạ đỏ và xanh lam 

sử dụng trong sản xuất đèn chiếu sáng chuyên dụng cho thực 
vật 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chế bột huỳnh quang phát xạ đỏ và xanh lam sử 
dụng trong sản xuất đèn chiếu sáng chuyên dụng dùng cho thực vật. Bột huỳnh quang 
SrBP được pha tạp đồng thời Eu3+ và Eu2+ được điều chế bằng phương pháp đồng kết tủa 
từ các tiền chất ban đầu bao gồm Sr(NO3)2, Eu2O3, H3BO3, (NH4)2HPO4. Quy trình điều 
chế bao gồm hai giai đoạn chính, trước hết kết tủa trắng dạng huyền phù là sản phẩm 

của phản ứng đồng kết tủa được nung thiêu kết ở nhiệt độ từ 1000 đến 1100°C trong 
môi trường không khí để tạo thành mạng nền SrBP pha tạp Eu3+. Tiếp theo, sản phẩm 

thu được được nung khử ở nhiệt độ từ 1000 đến 1100°C trong môi trường khí khử là hỗn 
hợp 10%H2/90%Ar để tạo thành pha SrBP được pha tạp đồng thời Eu2+ và Eu3+. Bột 
huỳnh quang thu được có công thức tổng quát là SrBP:Eu2+,Eu3+ có thành phần bao gồm 
hai pha chính Sr6BP5O20:Eu2+,Eu3+ và Sr3(PO4)4:Eu2+,Eu3+ và một số các pha thứ cấp khác 
như Sr2P2O7 và SrBPO5 với tỷ lệ nhỏ hơn 10%. Tỷ lệ pha Sr6BP5O20:Eu2+,Eu3+ thấp nhất 
trong mẫu cần đạt được là 48%. 
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(11) 55435 
(21) 1-2016-02750 (51) 7 C09K  11/77 

(22) 25.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2016 
(71) Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thành Huy (VN), Lê Tiến Hà (VN) 
(54) Quy trình điều chế bột huỳnh quang phát xạ cam, đỏ, đỏ xa và 

xanh lam sử dụng trong sản xuất đèn chiếu sáng chuyên dụng 
cho cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế bột huỳnh quang phát xạ cam, đỏ, đỏ xa và xanh 
lam sử dụng trong sản xuất đèn chiếu sáng chuyên dụng dùng cho cây trồng. Bột huỳnh 
quang SrPCl pha tạp đồng thời Eu2+ và Eu3+ được điều chế bằng phương pháp đồng kết 
tủa từ các tiền chất ban đầu là Sr(NO3)2, (NH4)2HPO4, NH4C1, Eu2O3 và các dung môi 
HNO3, NH4OH và H2O. Quy trình theo sáng chế bao gồm hai bước: điều chế bột huỳnh 
quang SrPCl pha tạp Eu3+ bằng cách nung thiêu kết sản phẩm của phản ứng đồng kết tủa 

ở nhiệt độ từ 1000 đến 1100°C trong môi trường không khí, bột huỳnh quang nhận được 
có công thức tổng quát SrPCl:Eu3+ có thành phần bao gồm hai pha tinh thể Sr5 (PO4)3Cl 
và Sr3(PO4)2 cho phát xạ mạnh trong vùng bước sóng từ 575 đến 710nm với các đỉnh 
phát xạ tương ứng ở các bước sóng từ 575 đến 595nm, từ 600 đến 625nm và từ 675 đến 
710nm, tiếp theo, nung khử bột SrPCl:Eu3+ trong môi trường khí khử (10%H2/90%Ar) ở 

nhiệt độ từ 400 đến 1000°C để nhận được bột huỳnh quang SrPCl:Eu2+, Eu3+ phát xạ 
đồng thời trong vùng cam, đỏ, đỏ xa và xanh lam. 
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(11) 55436 
(21) 1-2016-02850 (51) 7 H05H 1/00 

(22) 02.08.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2016 
(75) Nguyễn Đức Ba  (VN) 

Khu 5, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 
(54) Thiết bị tạo plasma lạnh xả hàng rào điện môi 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo plasma áp dụng phương pháp triệt tiêu tia hồ quang hay tạo 
plasma ở vùng không hữu ích, xả hàng rào điện môi, bằng cách nhúng một phần hay 
toàn bộ thiết bị phản ứng trong vật liệu điện môi lỏng. Thiết bị xả hàng rào điện môi là 
thiết bị tạo plasma có một hay nhiều lớp điện môi được đưa vào giữa hai điện cực. 
Thông thường thiết bị hoạt động trong không khí hoặc một khí cụ thể, trong điều kiện 
này tồn tại một lớp khí giữa điện cực và bề mặt điện môi rắn và giữa hai điện cực là lớp 
khí trong trường hợp hai điện cực nằm cùng một phía với điện môi rắn. Vì thế, trong 
điều kiện nhất định, plasma có thể sinh ra ở lớp khí đó hoặc tia hồ quang giữa hai điện 
cực. Để giải quyết những hạn chế này, thiết bị tạo plasma lạnh (xả hàng rào điện môi) 
được nhúng trong vật liệu điện môi lỏng. Thiết bị xả hàng rào điện môi theo sáng chế 
hoạt động ổn định và tập trung tạo plasma trong vùng phản ứng; plasma sinh ra có thể 
được ứng dụng trong lĩnh vực hóa học, vật liệu và y sinh. 
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(11) 55437 
(21) 1-2016-02902 (51) 7 E04F  15/10, B32B  37/02,  37/14 

(22) 30.03.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/003092      30.03.2015 (87) WO2016/159400A1 06.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2016 
(71) LG HAUSYS, LTD.  (KR) 

One IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Youngdungpo-gu, SeouI 07336, Republic of Korea 
(72) PARK, Sung Ha (KR), SUNG, Jae Wan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật liệu lát sàn chậm cháy và phương pháp sản xuất vật liệu 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu lát sàn chậm cháy, trong đó lớp cân bằng tạo ra phần chính 

của vật liệu lát sàn này được tạo ra từ vật liệu polyvinyl butyral (PVB) nhằm làm giảm 
chi phí và thu được đặc tính chậm cháy. Vật liệu lát sàn chậm cháy này bao gồm lớp dệt 
trơn, lớp cân bằng PVB được xếp chồng lên bề mặt phía trên của lớp dệt trơn này, lớp 
tăng cường kích thước được xếp chồng lên bề mặt phía trên của lớp cân bằng PVB bằng 
cách sử dụng chất kết dính, lớp in được xếp chồng lên bề mặt phía trên của lớp tăng 
cường kích thước, và lớp PVC trong suốt được xếp chồng lên lớp in. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu này. 
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(11) 55438 
(21) 1-2016-03059 (51) 7 H04R  5/00 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/092102       16.10.2015 (87) WO2016/165297 20.10.2016 
(30) 201510179295.8            15.04.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China  

(72) LIU, Haodong (CN), MEI, Wei  (CN), ZHU, Shunji (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lỗ cắm tai nghe, thiết bị điện tử và phương pháp dò xem liệu 

tai nghe có được cắm đúng chỗ 
  (57)     Sáng chế đề xuất lỗ cắm tai nghe và phương pháp dò xem liệu tai nghe có được cắm 

đúng chỗ hay không, liên quan đến lĩnh vực công nghệ điện tử. Lỗ cắm tai nghe gồm: 
vách bên, phần đáy, chi tiết kẹp ở vách bên, đầu dò thứ nhất ở phần đáy, đầu dò thứ hai 
ở vách bên hoặc ở phần đáy, và phím cao su được nối điện với đầu dò thứ hai, trong đó 
chi tiết kẹp được tạo kết cấu để kẹp phích cắm tai nghe khi phích cắm tai nghe được 
cắm vào lỗ cắm tai nghe; khi phích cắm tai nghe không được cắm đúng chỗ, phím cao 
su được cách điện với đầu dò thứ nhất; và phím cao su được tạo kết cấu để: khi phích 
cắm tai nghe được cắm đúng chỗ, tạo biến dạng đàn hồi dưới áp lực của phích cắm tai 
nghe, và được nối điện với đầu dò thứ nhất, để nối điện đầu dò thứ nhất với đầu dò thứ 
hai, và thay đổi đặc tính điện giữa đầu dò thứ nhất và đầu dò thứ hai để phản ánh rằng 
phích cắm tai nghe được cắm đúng chỗ ở lỗ cắm tai nghe. 
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(11) 55439 
(21) 1-2016-03074 (51) 7 A01C 7/00 , A01B 79/00  

(22) 19.08.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 1-2016-02649            18.07.2016    VN 

1-2016-02797            27.07.2016    VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2016 
(75) Nguyễn Văn Anh  (VN) 

Số 35, tổ 8, ấp Bể Bạc, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
(54) Cơ cấu phân phối hạt giống và máy gieo hạt sử dụng cơ cấu 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu phân phối hạt giống (100) bao gồm: 

- cụm định lượng hạt (1) được gắn trên trục (T1), trục này được nối với một cơ cấu 
dẫn động để làm quay nó, cụm định lượng hạt này bao gồm: 

+ đĩa quay (1.1) gắn cố định trên trục (T1), và 
+ ít nhất một tay đòn (1.3) có một đầu được gắn cố định vào đĩa quay (1.1), trên 

mỗi tay đòn (1.3) có ít nhất một vị trí gắn muỗng lấy hạt (1.2), mỗi vị trí này có thể gắn 
một hoặc nhiều muỗng lấy hạt (1.2); 

- ít nhất một ống hứng hạt (1.5), tương ứng với số lượng vị trí gắn muỗng lấy hạt 
(1.2) trên tay đòn (1.3), được bố trí bên dưới muỗng lấy hạt (1.2) tương ứng so với khi 
muỗng này ở vị trí trên cùng; và 

- vỏ (4) có ít nhất một ống dẫn hạt ra ngoài (4.2) được bố trí để tiếp nhận hạt từ ít 
nhất một ống hứng hạt (1.5) nêu trên và dẫn chúng ra ngoài vỏ (4). 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy gieo hạt sử dụng cơ cấu này. 
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(11) 55440 
(21) 1-2016-03693 (51) 7 A41D 19/015 

(22) 30.09.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 105209738    29.06.2016             TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Tsung-Hsien HSIEH (TW), Tung-Chen HSIEH (TW), Ming-Chia HSIEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Găng tay bảo hộ có tính năng bức xạ hồng ngoại xa và có sự 

thông thoáng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến găng tay bảo hộ có tính năng bức xạ hồng ngoại xạ và có sự thông 

thoáng, găng tay bảo hộ (100, 100') bao gồm phần thân găng tay (1) và bộ phận bảo vệ 
(3). Phần thân găng tay (1) bao gồm phần bao bọc (11) có vùng có độ thoáng khí (112), 
và phần xung quanh cổ tay (12) được nối với phần bao bọc (11). Phần bao bọc (11) và 
phần xung quanh cổ tay (12) cùng có tác dụng xác định không gian đeo (13) để xỏ bàn 
tay người sử dụng vào trong. Phần xung quanh cổ tay (12) bao gồm đai dạng vòng 
(121), và nhiều hạt bức xạ hồng ngoại xạ thứ nhất (122) được đặt trong đai dạng vòng 
(121). Bộ phận bảo vệ (3) được đặt trên phần bao bọc (11) và được tạo kết cấu nhằm bảo 
vệ các khớp ngón tay của người sử dụng.  
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(11) 55441 
(21) 1-2016-03697 (51) 7 B25J  9/10 

(22) 07.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/075793       07.03.2016 (87) WO2016/155469 06.10.2016 
(30) 201510155279.5            02.04.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.09.2016 
(71) SUZHOU SHENYUN ROBOT CO., LTD.  (CN) 

No. 2 Xu Yang Road Xuguan Industrial Zone, Suzhou City, Jiangsu215151, China 
(72) LU, Pan Gen  (CN), GE, Wen Long (CN), HU, Guo Ping (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Robot sử dụng nguyên lý hình bình hành 

  (57)     Sáng chế đề cập tới robot sử dụng nguyên lý hình bình hành, trong đó các phần đầu và 
các phần kết thúc của hai nhóm của các bộ phận đòn lắc được nối bản lề với nhau, và 
từng nhóm này tạo ra hai kết cấu nối bản lề hình bình hành. Vì vậy, phôi gia công được 
kẹp nhờ cơ cấu kẹp có thể được duy trì ở vị trí nằm ngang trong quá trình hoạt động, 
nhờ đó cải thiện độ ổn định khi kẹp phôi gia công. Ngoài ra, robot sử dụng nguyên lý 
hình bình hành bao gồm đế có trục chính có thể quay nằm ngang; một đầu của trục 
chính có môtơ trợ động trục chính để đẩy trục chính quay và đầu kia của trục chính 
được nối với các bộ phận đòn lắc. Môtơ trợ động trục chính cũng đẩy các bộ phận đòn 
lắc thực hiện lắc theo chu vi quanh trục chính bằng cách đẩy trục chính. Đầu tự do của 
các bộ phận đòn lắc được nối với cơ cấu kẹp đế kẹp phôi gia công. Các bộ phận đòn lắc 
bao gồm các bộ phận đòn lắc thứ nhất và các bộ phận đòn lắc thứ hai được nối bản lề 
với nhau. 
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(11) 55442 
(21) 1-2016-03742 (51) 7 B29C  63/00 

(22) 04.10.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 10-2016-0080900      28.06.2016   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2016 
(71) SE GYUNG HI TECH CO., LTD.  (KR) 

(Gosaek-dong) 128, Saneop-ro 155beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
16648, Republic of Korea 

(72) Yeong Min, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Cấu trúc của lớp trang trí có bề mặt lồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc của lớp trang trí có bề mặt lồi (150) trong cấu trúc tổng thể 
của màng phim trang trí (100) dùng cho màn hình cảm ứng được thiết kế bằng trang trí 
có sẵn, trong đó cấu trúc của lớp trang trí có bề mặt lồi (150) này được dán vào mặt dưới 
của lớp phim nền (140) và được hình thành từ đa số các trang trí có kiểu mặt cắt giống 
như phần cong có bán kính xác định. Đường ranh giới của các trang trí có cấu tạo 
nghiêng theo một góc xác định so với hướng chiều dài của lớp điểm ảnh RGB (đỏ, xanh 
lá cây, xanh lam - Red, Green, Blue) và đường ranh giới này không được chạm vào các 
điểm ảnh của lớp điểm ảnh RGB, cấu trúc này giúp giảm tối đa lỗi nhiễu màn hình. 
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(11) 55443 
(21) 1-2016-03982 (51) 7 B24B  7/00, C03C  15/00 

(22) 20.10.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 20-2016-0003745            28.06.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2016 
(71) TAESHIN PROMISE CO., LTD.  (KR) 

#422-11(Ingyedong, IOffice Building), 58, Gyeongsu-daero 466beon-gil, Paldal-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(72) OH, Sung-Jun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cơ cấu gá đánh bóng mặt kính dùng cho điện thoại di động 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu gá đánh bóng mặt kính dùng cho các điện thoại di động để 
cố định mặt kính trong khi gia công đánh bóng nhằm đánh bóng và làm nhẵn bề mặt 
của mặt kính dùng cho điện thoại di động, có các mép được gia công dạng cong, trong 
đó kính cường lực đã đánh bóng thu được có độ bền chống mài mòn tốt với tuổi thọ sử 
dụng cao và độ ổn định kích thước cao. 
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(11) 55444 
(21) 1-2016-04007 (51) 7 B64C  27/10, B64D  47/00, B64C  

27/08, H02K  9/00 
(22) 27.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/000055       27.01.2016 (87) WO2016/155400 A1 06.10.2016 
(30) 201520187840.3            31.03.2015    CN 

201520730921.3            21.09.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2016 
(71) ZHUHAI YUREN AGRICULTURAL AVIATION CO., LTD.  (CN) 

NO.3, Golden Lake Road, National Aviation Industrial Park, Saozao 519041, Jinwan 
Zhuhai, Guangdong, China 

(72) Bo CHEN (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Bệ bay đa chức năng 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến bệ bay đa chức năng với kết cấu đơn giản, dễ dàng vận hành và 
có thể lắp được các thiết bị có các chức năng khác nhau. Bệ bay này gồm hệ thống cần 
quay và bề mặt lắp ráp (1). Nhiều thiết bị cố định (2) được phân bố đều được bố trí trên 
bề mặt lắp ráp (1). Bề mặt lắp ráp (1) được nối cố định với cần quay (3) của hệ thống 
cần quay bằng thiết bị cố định (2). Nhiều vị trí lắp ráp (4) được bố trí ở mặt dưới của bề 
mặt lắp ráp (1). Sáng chế này có thể được sử dụng trong lĩnh vực hàng không nông 
nghiệp. 
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(11) 55445 
(21) 1-2016-04337 (51) 7 D06P  1/16,  1/44, D03D  1/00, D06P  

3/85 
(22) 11.11.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 105121410            06.07.2016     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2016 
(71) LONG JOHN TSUNG RIGHT INDUSTRIAL CO., LTD  (TW) 

No. 350 Fuhsing Rd.pei-tou Chang-hwa, Taiwan 
(72) WEN, WEN-TSAO (TW), WEN, YU-CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp nhuộm vải dệt kim, vải và vải mũi giày có màu sắc 

được xác định trước sử dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm vải dệt kim, vải và vải làm mũi giày với màu 

được xác định trước được nhuộm theo phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế bao 
gồm các bước: cung cấp vải dệt kim mộc; nhuộm hoàn toàn vải này bằng cách phun 
dung dịch thuốc nhuộm có chứa hạt nano thông qua quy trình in và phun; thực hiện quy 
trình làm khô bằng nhiệt ở nhiệt độ cao hoặc chưng bằng hơi cho vải dệt kim được 
nhuộm sao cho các hạt nano có thể bám vào sợi vải của vải dệt kim và tạo ra vải dệt kim 
có màu sắc được xác định từ trước. Phương pháp nhuộm theo sáng chế có thể giảm việc 
tạo ra chất thải một cách hiệu quả. 
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(11) 55446 
(21) 1-2016-04357 (51) 7 H01M  6/06, H04B  5/02, G06F  

13/00, G06K  1/14, G07C  1/02, 
G11C  7/00 

(22) 14.11.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2016 
(71) Trường đại học Duy Tân  (VN) 

254 - Nguyễn Văn Linh (số cũ 182), Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 
(72) Trần Lê Thăng Đồng (VN), Nguyễn Duy Hòa (VN), Nguyễn Hữu Chiến (VN), Lương 

Quế Yên (VN) 
(54) Máy cấp phiếu giữ xe cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cấp phiếu giữ xe cầm tay được sử dụng để quản lý các phương 
tiện vào, ra tại các bãi đỗ xe ở các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, v.v.. 
Máy cấp phiếu giữ xe cầm tay có cấu tạo bao gồm khối xử lý (1) có vi điều khiển 
Atmega32a giao tiếp với các môđun RFID RC 522 13,56Mhz, môđun đọc ghi thẻ 
microSD, môđun thời gian thực DS-1307; khối bàn phím (2) gồm có bàn phím 4x4 với 
các phím chữ số và các phím chức năng; khối hiển thị và báo hiệu (3) gồm có màn hình 
graphic LCD 128x64 và còi chíp báo hiệu; và khối nguồn (4) dùng 2 viên pin sạc 
Ultrafire 18650 có lẫy bật tắt nguồn. 
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(11) 55447 
(21) 1-2016-04819 (51) 7 C25C  1/12,  5/00 

(22) 08.08.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/008699       08.08.2016 (87) WO2017159933 21.09.2017 
(30) 10-2016-0030346            14.03.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2016 
(71) 1. RE-COP CO., LTD.  (KR) 

373, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15598, Republic of Korea 
2. CORECHEM TECHNOLOGY  (KR) 
37-9, Pungjeon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15431, Republic of Korea 

(72) KIM, Young Seok (KR), Lim, Sung Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tái tạo dung dịch khắc ăn mòn và thu hồi đồng từ 

dung dịch khắc ăn mòn thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tái tạo dung dịch khắc ăn mòn và thu hồi đồng từ dung dịch 

khắc ăn mòn thải, thiết bị này bao gồm: thùng khắc ăn mòn (10) mà quá trình khắc ăn 
mòn được thực hiện bên trong; dung dịch khắc ăn mòn (20) có khả năng khắc ăn mòn 
được chứa bên trong thùng khắc ăn mòn (10); bộ cảm biến quang (30) để đo nồng độ 
đồng được bố trí bên trong thùng khắc ăn mòn (10); thùng mạ đồng điện phân (40) để 
tái tạo dung dịch khắc ăn mòn thải được tạo ra từ thùng khắc ăn mòn (10); điện cực âm 
(60) và điện cực dương (70) và bộ điều khiển (90) để điều khiển bộ chỉnh lưu và thùng 
khắc ăn mòn. Sáng chế có ưu điểm là có thể ngăn chặn được sự phát thải dung dịch khắc 
ăn mòn bằng cách chuyển dung dịch khắc ăn mòn thải đến thùng mạ đồng bằng điện 
phân và tái tạo bằng quá trình mạ điện phân ở thùng mạ đồng, nhờ đó không cần đến 
thùng thu hồi đồng và cũng không cần thùng tái tạo. Vì vậy, có thể tái tạo dung dịch 
khắc ăn mòn thải và thu hồi đồng bằng phương pháp đơn giản là mạ đồng điện phân. 
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(11) 55448 
(21) 1-2016-04899 (51) 7 A41D  13/00 

(22) 14.12.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 2016-144448            22.07.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2016 
(71) SUN-S CO., LTD.  (JP) 

741-1, Ooaza Kawaminami, Kannabe-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima, Japan 
(72) Hitoshi SENOO (JP), Yasunori MATSUOKA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo thành phần gắn quạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo thành phần gắn quạt, trong đó phần gắn quạt này 
có thể được tạo thành mà không cần sự gia công phiền phức và quạt có thể được gắn ổn 
định vào đó. Phương pháp này bao gồm: bước tạo thành khung được khâu, trong đó 
thành phần tấm (30) được khâu lên trên phía trước (21) của vải phía trước (20), nhờ đó 
tạo thành khung được khâu (41); bước tạo thành phần còn lại, trong đó lỗ xuyên (42) 
được tạo ra trên phía bên trong của khung được khâu (41), nhờ đó tạo thành phần còn lại 
(43); bước tạo thành phần cắt, trong đó nhiều phần cắt được tạo ra trong phần còn lại 
(43), nhờ đó tạo thành các phần cắt vải phía trước (23) và các phần cắt thành tấm (33); 
bước kéo thành phần tấm, trong đó thành phần tấm (30) được kéo về phía mặt sau (23) 
của vải phía trước (20) qua lỗ xuyên (42) sau bước tạo thành phân cắt, nhờ đó tạo thành 
lỗ gắn (40); bước gắn đĩa gia cường, trong đó vòng gia cường (40) được gắn vào giữa vải 
phía trước (20) và thành phần tấm (30); và bước cố định đĩa gia cường, trong đó ngoại vi 
của lỗ gắn (4) được khâu, nhờ đó cố định vòng gia cường (40). 
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(11) 55449 
(21) 1-2016-05071 (51) 7 A44B  19/24 

(22) 01.07.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/083014       01.07.2015 (87) WO2016/004827 14.01.2016 
(30) 14/325,483            08.07.2014    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2017 
(71) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  (CN) 

Block 1, 15/F, Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Hong Kong, China 
(72) CHEN Te Chien (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quai kéo và phương pháp chế tạo quai kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quai kéo dùng cho các khoá kéo được tạo ra bởi dây (11) có bộ phận 
giữ dây (12) được gắn vào một đầu của dây (11) và hốc (14) ở bề mặt đỉnh của bộ phận 
giữ dây (12), và đầu nối (13) được gắn vào đầu kia của dây. Đầu nối (13) có hình dạng 
tương ứng với hình dạng của hốc (14), sao cho đầu nối (13) có thể khớp vừa chắc chắn 
bên trong hốc (14), nhờ đó tạo ra vòng dây. Bộ phận khóa trượt (17) được đặt quanh 
dây, bộ phận khoá có hốc bên trong (24) tương ứng với hình dạng của bộ phận giữ dây 
(12), sao cho khi đặt đầu nối vào trong hốc (14) và trượt bộ phận khoá lên bộ phận giữ 

dây (12) sẽ khoá đầu dây thứ hai với bộ phận giữ dây (12). ở phương pháp chế tạo quai 
kéo, đầu nối (13) và bộ phận giữ dây (12) được đúc chồng liên tục liền khối theo chiều 
dài dây, và sau đó được cắt thành các chi tiết để tạo ra các quai kéo thành phẩm. 
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(11) 55450 
(21) 1-2016-05120 (51) 7 B60Q  1/04, B62J  6/02, B60Q  1/00,  

1/34, H05B  37/02 
(22) 27.03.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/059709         27.03.2015 (87) WO2016/157318 06.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2016 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 
(72) TAKASHIMA Toyotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Mạch chiếu sáng đèn LED xe, thiết bị chiếu sáng đèn LED xe và 

phương pháp điều khiển mạch chiếu sáng đèn LED xe 
  (57)     Mạch chiếu sáng đèn LED xe bao gồm thiết bị chuyển mạch có khả năng tiếp xúc với 

nước để chuyển mạch giữa trạng thái thứ nhất, trong đó nút tham chiếu được nối điện 
với tiếp điểm thứ nhất, và trạng thái thứ hai, trong đó nút tham chiếu được nối điện với 
tiếp điểm thứ hai; đèn LED thứ nhất mà được cấu thành bởi ít nhất một phần tử LED thứ 
nhất và được nối với nút tham chiếu ở đầu thứ nhất của nó và với tiếp điểm thứ hai ở đầu 
thứ hai của nó; đèn LED thứ hai mà được cấu thành bởi ít nhất một phần tử LED thứ hai 
và được nối với tiếp điểm thứ hai ở đầu thứ nhất của nó và với dây nối đất ở đầu thứ hai 
của nó, dây nối đất được nối đất; điện trở thứ ba được nối với tiếp điểm thứ hai ở đầu thứ 
nhất của nó và với dây nối đất ở đầu thứ hai của nó; và mạch nhánh mà có phần tử 
chuyển mạch nhánh được nối với tiếp điểm thứ hai ở đầu thứ nhất của nó và với dây nối 
đất ở đầu thứ hai của nó và điều khiển phần tử chuyển mạch nhánh theo hiệu điện thế 
thứ nhất giữa nút tham chiếu và tiếp điểm thứ hai và hiệu điện thế thứ hai giữa tiếp điểm 
thứ hai và dây nối đất.  
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(11) 55451 
(21) 1-2017-00101 (51) 7 C07D  413/14,  471/08, A61K  

31/553, A61P  31/14 
(22) 12.06.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/035658       12.06.2015 (87) WO2015/192077 17.12.2015 
(30) 62/011,462            12.06.2014    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2017 
(71) 1. THE UNITED STATES OF AMERICA, AS REPRESENTED BY THE 

SECRETARY, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  (US) 
Office of Technology Transfer, National Institutes of Health, 6011 Executive 
Boulevard, Suite 325, MSC 7660, Bethesda, Maryland 20892-7660, United States of 
America 
2. UNIVERSITY OF KANSAS  (US) 
245 Strong Hall, 1450 Jayhawk Boulevard, Lawrence, Kansas 66045-7568, United 
States of America 

(72) LIANG, Tsanyang (US), HU, Zongyi (US), MARUGAN, Juan Jose (US), 
SOUTHALL, Noel Terrence (US), HE, Shanshan (CN), HU, Xin (US), XIAO, Jingbo 
(US), FERRER, Marc (US), ZHENG, Wei (US), FRANKOWSKI, Kevin J. (US), 
SCHOENEN, Frank J. (US), LI, Kelin (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I), công thức (II), và công thức (III): 
 

 
 

trong đó Ar, R1, A, và X như được xác định trong phần mô tả. Các hợp chất này là các 
hợp chất chống virut và được dự tính để sử dụng trong việc điều trị lây nhiễm virut, ví 
dụ, bệnh viêm gan C. Các hợp chất này còn được dự tính để sử dụng trong việc điều trị 
hoặc ngăn ngừa bệnh ung thư. 
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(11) 55452 
(21) 1-2017-00192 (51) 7 H04M  19/04, H01F  1/057 

(22) 18.01.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 10-2016-0083740            01.07.2016     KR 

10-2016-0103746            16.08.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2017 
(71) JAHWA ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

1217, Chungcheong-daero, Bugi-myeon, Cheongwon-gu, cheongju-si, 
chungcheongbuk-do (zip-code 28139), Republic of Korea 

(72) NAM JIN CHOI (KR), KYUNG HOON JO (KR), SOON KOO SHIM (KR), YOUNG 
BIN CHONG (KR), WON GOOK LEE (KR), MIN GOO LEE (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo rung bao gồm giá đỡ được gắn vào vỏ để tạo ra khoảng 
trống bên trong; stato có bảng mạch được gắn vào mặt trên của giá đỡ, cuộn dây được 
nối với bảng mạch, và kẹp được đặt trong cuộn dây; bộ rung có nam châm vĩnh cửu 
được bố trí ở phía ngoài của cuộn dây và vật nặng được gắn vào chu vi ngoài của nam 
châm vĩnh cửu; chi tiết đàn hồi được tạo kết cấu để  nối stato và bộ rung và đỡ theo cách 
đàn hồi cho bộ rung; và bộ giảm âm không từ tính được bố trí giữa vật nặng và chi tiết 
đàn hồi.  
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(11) 55453 
(21) 1-2017-00353 (51) 7 F03B 11/00 

(22) 25.01.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2017 
(75) 1. Đặng Thế Ba  (VN) 

309 - G2 Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội - 144 Xuân Thủy, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Phùng Văn Ngọc  (VN) 
Phòng 2301 tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển sâu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển bao gồm: phao thứ nhất 

(1) gồm có phần phao chính (101) có dạng hình trụ có bán kính đủ lớn để hấp thụ năng 
lượng sóng, phao thứ hai (2) có dạng hình trụ có phần vỏ kéo dài (201) kéo dài lên phía 
trên bao quanh thanh nối (102) liên kết phao thứ nhất (1) và cuộn dây máy phát (105), 
và phần vỏ chứa máy phát (202) ở phía dưới để lắp vỏ máy phát tịnh tiến có gắn dãy 
nam châm máy phát (204), phần vỏ kéo dài (201) có đường kính nhỏ để ít chịu tác động 
của sóng và có chiều dài đủ lớn để phần vỏ chứa máy phát (202) nằm xa khỏi vùng tập 
trung năng lượng sóng trên bề mặt sao cho phao thứ nhất (1) và phao thứ (2) chuyển 
động tương đối với nhau dưới tác động của sóng. 
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(11) 55454 
(21) 1-2017-00501 (51) 7 D06P  5/20, D06B  1/14,  3/04 

(22) 15.09.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/009671       15.09.2015 (87) WO2016/043496 24.03.2016 
(30) 10-2014-0124413            18.09.2014    KR 

10-2015-0055692            21.04.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2017 
(71) SOFOS CO., LTD.  (KR) 

81-28 Sinbu-gil, Seonnam-myeon Seongju-gun Gyeongsangbuk-do 40046, Republic of 
Korea 

(72) JIN, Sung-woo (KR), KIM, Kyung-don (KR), KOO, Gwang-hoe (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp nhuộm bó sợi có độ bền màu cao bằng cách sử 

dụng tia tử ngoại để hóa rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm bó sợi có độ bền màu cao bằng cách sử dụng 

tia tử ngoại (UV) để hóa rắn, trong phương pháp này, các bó sợi từ sợi thông thường 
dùng để dệt vải đến sợi khó nhuộm được ngâm trong chất lỏng phủ hóa rắn được bằng 
tia UV để tạo ra lớp phủ kiểu màng mỏng trên đó và sau đó hóa rắn chất lỏng phủ hóa 
rắn được bằng tia UV. Phương pháp theo sáng chế thân thiện với môi trường và có thể 
thu được hiệu quả tiết kiệm năng lượng khoảng 90% so với phương pháp phủ và hóa rắn 
bó sợi bằng nhiệt thông thường, và không tạo ra nước thải do không sử dụng môi trường, 
ví dụ, nước, v.v., và không phát tán khí cacbon dioxit trong quá trình đốt cháy, và có thể 
loại bỏ bước rửa do mức độ chuyển hóa cao. Các chất có chức năng khác nhau có thể 
được phân bố với lực bám dính tốt, nhờ đó tạo ra các tính năng khác nhau. 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
54 

(11) 55455 
(21) 1-2017-00510 (51) 7 F01M  9/10,  9/08,  1/06 

(22) 20.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/062539            20.04.2016 (87) WO2016/175104 A1 03.11.2016 
(30) 2015-091475            28.04.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.02.2017 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan  
(72) Tetsuji ISECHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Động cơ cho phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 

và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất động cơ cho phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Trong 

đó, động cơ này bao gồm phần gắn đầu xi lanh được bố trí trên giá đỡ trục cam và gồm 
lỗ bulông mà qua đó bulông để cố định đầu xi lanh vào xi lanh được lắp và dầu bôi trơn 
chảy qua đó. Phần nhô được làm liền khối với giá đỡ trục cam, nhô ra từ phần gắn đầu 
xi lanh về phía xuppát nạp hoặc xuppát xả, và dẫn hướng dầu bơi trơn chảy từ đầu trên 
của lỗ bulông. Bộ phận dẫn hướng được bố trí tách biệt với phần nhô và kéo dài về phía 
xuppáp nạp hoặc xuppáp xả. Bộ phận dẫn hướng gồm phần thu nhận dầu bơi trơn. Phần 
thu nhận dầu bơi trơn thu nhận dầu bôi trơn ở vị trí bên dưới phần nhô khi dầu bôi trơn 
chảy qua phần nhô. Phần kéo dài kéo dài xuống phía dưới từ đầu dưới của phần nhô về 
phía phần thu nhận dầu bôi trơn ở vị trí tách biệt với phần gắn đầu xi lanh. 
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(11) 55456 
(21) 1-2017-00539 (51) 7 C11D  1/83,  3/00,  3/20,  10/04,  

11/00,  1/14,  2/22,  1/29 
(22) 18.08.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2015/068913      18.08.2015 (87) WO2016/030226 A1 03.03.2016 
(30) 14182852.5           29.08.2014      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2017 
(71) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BANDYOPADHYAY Punam (IN), NADAKATTI Suresh Murigeppa (IN), NAIK 

Maheshwara Shiva (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng và quy trình làm giảm bọt khi 

rửa bát đĩa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng có đặc tính tạo bọt và làm sạch trong 

quá trình rửa chính, tuy nhiên làm giảm đáng kể lượng bọt khi tráng bằng nước. Thách 
thức đặt ra là cung cấp cho người tiêu dùng một chế phẩm làm sạch mà duy trì lượng bọt 
ban đầu trong khi thể hiện đặc tính chống tạo bọt khi tráng bằng nước. Do đó, mục đích 
của sáng chế là đề xuất chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng có đặc tính chống tạo bọt trong quá 
trình tráng bằng nước trong khi duy trì đặc tính tạo bọt trong quá trình rửa chính. Mục 
đích này có thể đạt được trong quá trình làm sạch bề mặt cứng bằng chế phẩm tẩy rửa 
dạng lỏng chứa hệ chất hoạt động bề mặt bao gồm chất hoạt động bề mặt thứ nhất và 
chất hoạt động bề mặt thứ hai, hỗn hợp của các axit béo no được chọn từ axit lauric và 
axit stearic và chất hoạt động bề mặt không ion. 
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(11) 55457 
(21) 1-2017-00628 (51) 7 A43B  23/00,  3/00 

(22) 22.02.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105122979            21.07.2016     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2017 
(75) GARY DAVID CHANG  (CA) 

56-11571 Thorpe Road, Richmond, BC V6X 3Z4 Canada 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Giầy có mũ giầy linh hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giầy bao gồm đế giầy, thân giầy gồm có mũ giầy linh hoạt, và ít 
nhất một dây buộc đàn hồi. Mũ giầy linh hoạt được tạo thành bởi vải co dãn bốn chiều. 
Trong sử dụng, mũ giầy linh hoạt có thể bị biến dạng để đáp ứng với sự khác nhau về 
hình dáng của chân người sử dụng, và dây buộc đàn hồi có thể giới hạn sự biến dạng của 
mũ giầy linh hoạt để cho phép người sử dụng mang giầy chắc chắn. Giầy của sáng chế, 
vấn đề không vừa của giầy thông thường do sự đàn hồi không đủ của vải lưới làm mũ 
của giầy có thể được giải quyết.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
57 

(11) 55458 
(21) 1-2017-00631 (51) 7 A61F  13/15,  13/494,  13/496 

(22) 14.07.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/070124            14.07.2015 (87) WO2016/013448 14.07.2016 
(30) 2014-148782            22.07.2014     JP 

2014-150259            23.07.2014     JP 
2014-157928            01.08.2014     JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2017 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) KURAMAE, Ryota (JP), SUZUKI, Youichi (JP), SATO, Nobuya (JP), FUKUDA, 

Yuko  (JP), OKUDA, Yasuyuki (JP), NAKAO, Yuma (JP), ISHIBASHI, Kyoko (JP), 
TAKAHASHI, Akio (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Tã lót dùng một lần kiểu mặc vào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần kiểu mặc vào (1A), tấm trên (2) được bố trí sao 
cho che phủ phía bề mặt hướng về phía da của bộ phận thấm hút (4), cả hai mép bên 
(4e), và phía bề mặt không hướng về phía da của cả hai phần bên (4S), và ở phần phía 
trước và phần phía sau, dải chống rò rỉ (6, 6) được bố trí sao cho kéo dài từ phía bề mặt 
không hướng về phía da của khối thấm hút (5) tới phía bề mặt hướng về phía da, và dải 
chống rò rỉ được hình thành sao cho đứng thẳng ở phần đũng (C) khi mặc. Khối thấm 
hút (5) có các bộ phận cố định (67) nơi dải chống rò rỉ (6) được cố định, bộ phận cố 
định được đặt ở vùng tách biệt hướng vào bên trong từ mép bên (4e) của bộ phận thấm 
hút (4). Tấm trên (2) bao gồm vùng không bằng phẳng (2a) được đặt ở phần che phủ 
phía bề mặt hướng về phía da của bộ phận thấm hút và trong đó phần lồi ra được hình 
thành theo cách phân tán, và các phần của tấm trên che phủ phía bề mặt không hướng về 
phía da của hai phần nằm ngang phía bên của bộ phận thấm hút (4) đều bằng phẳng, bề 
mặt không bằng phẳng (2b) không có chỗ lõm hoặc lồi.  
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(11) 55459 
(21) 1-2017-00834 (51) 7 A61B 5/01 

(22) 07.03.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105210089     05.07.2016      TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 23, Gongye 1st Rd., Annan Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Tsung-Hsien HSIEH (TW), Tung-Chen HSIEH (TW), Ming-Chia HSIEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Băng quấn đầu dạng đeo dùng cho cá nhân có chức năng đo 

nhiệt độ và chức năng hồng ngoại xa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến băng quấn đầu dạng đeo dùng cho cá nhân (100) có các chức năng 

đo nhiệt độ và hồng ngoại xa bao gồm phần thân băng quấn đầu (1) xác định không gian 
chứa băng quấn đầu (10) và có các hạt hồng ngoại xa (12) được trộn trong phần thân 
băng quấn đầu (1), « trống (113) thông với không gian chứa băng quấn đầu (10), và lỗ 
xuyên (114) thông với không gian chứa băng quấn đầu (10) và đối diện với ô trống 
(113). Bộ đo nhiệt độ (3) được đặt trong không gian chứa băng quấn đầu (10) và bao 
gồm bộ phận đo nhiệt độ (35) được tạo kết cấu để tiếp xúc với trán của người sử dụng để 
đo nhiệt độ, và màn hình hiển thị (33) có vị trí tương ứng với ô trống (113) và được tạo 
kết cấu để hiển thị nhiệt độ được đo bởi bộ phận đo nhiệt độ (35). 
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(11) 55460 
(21) 1-2017-01082 (51) 7 G06F  21/74 

(22) 16.10.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/092098       16.10.2015 (87) WO2016/169229 27.10.2016 
(30) 201510201343.9            24.04.2015    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) PAN, Shilin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp thanh toán di động, vi mạch bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp thanh toán di động, và liên quan đến lĩnh vực 
truyền thông di động. Thiết bị thanh toán di động gồm: khối truyền thông, được tạo cấu 
hình để trao đổi thông tin thanh toán với nút truyền thông ngang hàng bằng cách sử 
dụng liên kết vô tuyến; bộ nhớ, được tạo cấu hình để lưu trữ phần mềm thanh toán di 
động; phần tử bảo mật, gồm môđun lưu trữ thứ nhất và bộ xử lý; và ít nhất một CPU 
(Central Processing Unit, khối xử lý trung tâm), được tạo cấu hình để thực thi phần mềm 
hệ điều hành tổng quát, và điều khiển ít nhất một trong khối truyền thông, bộ nhớ, hoặc 
phần tử bảo mật dưới hoạt động của phần mềm hệ điều hành tổng quát, trong đó bộ xử 
lý được tạo cấu hình để nạp phần mềm thanh toán di động từ bộ nhớ vào môđun lưu trữ 
thứ nhất, và trao đổi thông tin thanh toán với khối truyền thông dưới hoạt động của phần 
mềm thanh toán di động; và môđun lưu trữ thứ nhất được tạo cấu hình để cấp không 
gian bộ nhớ để thực thi phần mềm thanh toán di động cho bộ xử lý, trong đó phần tử bảo 
mật và ít nhất một CPU được đặt ở vi mạch bán dẫn thứ nhất trong thiết bị thanh toán di 
động. 
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(11) 55461 
(21) 1-2017-01106 (51) 7 D05B  1/10,  63/00 

(22) 09.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/065108       09.05.2016 (87) WO2016/182089 17.11.2016 
(30) 2015-107947      11.05.2015       JP 
(71) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-12, Nishi-Temma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300047, Japan 
(72) Ryuichiro KINOSHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Máy khâu mũi khâu xích nhiều chỉ có thiết bị ngăn ngừa rối 

đường may 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị ngăn ngừa rối đường may dùng để thực hiện việc tự tạo 

vòng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị áp dụng lực kéo lùi chỉ móc mà được 
kết cấu để mấu phần chỉ móc được kéo giữa thiết bị nguồn cấp chỉ móc và móc, và sau 
đó, chuyển động sang một bên trong suốt hành động tiến lên của móc sau quá trình tự 
tạo vòng, nhờ đó uốn cong phần chỉ móc và áp dụng lực kéo lùi về phía thiết bị nguồn 
cấp chỉ móc để chỉ móc được cấp cho móc. Từ đó tạo ra máy khâu mũi khâu xích nhiều 
chỉ có thiết bị ngăn ngừa rối đường may, thiết bị này tạo ra các tác dụng ngăn ngừa rối 
đường may do sự tự tạo vòng, và cũng không gây ra sự thất bại nào ở bước cắt chỉ móc 
sau khi tự tạo vòng, và ở bước giữ chỉ móc sau khi chịu lực cắt. Do đó, có thể thực hiện 
một cách chắc chắn bước may kế tiếp theo một phương thức được xác định trước và tạo 
ra vẻ ngoài tốt. 
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(11) 55462 
(21) 1-2017-01107 (51) 7 D05B  65/02 

(22) 02.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/065107         02.05.2016 (87) WO2016/182088 17.11.2016 
(30) 2015-106840         08.05.2015       JP 
(71) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-12, Nishi-Temma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300047, Japan 
(72) Ryuichiro KINOSHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cắt chỉ dùng cho máy may móc xích nhiều chỉ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị cắt chỉ dùng cho máy may móc xích nhiều chỉ bao gồm phần 
cắt móc chỉ có móc tạo vòng được trang bị lưỡi cắt được bố trí ở mép bên phía mũi của 
dao di động, và phần móc chỉ kim không có lưỡi và phần lưỡi cắt chỉ kim lần lượt được 
bố trí ở các vị trí dọc theo chiều chuyển động dẫn động qua lại của dao di động trên 
phần mép bên của dao di động mà gần hơn với đầu mút phía gốc của nó so với phần cắt 
móc chỉ có móc. Phần móc chỉ kim không có lưỡi được tạo kết cấu để chuyển phần chỉ 
kim nhô ra khỏi bề mặt sau của vải đến vị trí vượt quá phần lưỡi của dao tĩnh trong khi 
móc theo kiểu gài bằng móc phần chỉ kim khi dao di động buộc phải chuyển động dẫn 
động về phía sau. Phần lưỡi cắt chỉ kim được tạo kết cấu để cắt phần chỉ kim được 
chuyển đến vị trí vượt quá phần lưỡi của dao tĩnh bởi phần móc chỉ kim không có lưỡi, 
bởi sự tiếp xúc trượt giữa phần lưỡi của dao tĩnh và phần lưỡi cắt chỉ kim. Điều này đảm 
bảo rằng các phần chỉ kim nhô ra khỏi bề mặt sau của vải lúc kết thúc hoạt động may 
được cắt theo chiều dài còn lại của chỉ ổn định mà không có sự thay đổi bằng cách 
chuyển một cách chắc chắn các phần chỉ kim đến vị trí cắt được xác định trước. Do vậy, 
có thể làm cho tình trạng và vẻ bên ngoài hoàn thiện của phần đầu mút may trở nên 
đồng đều và như ý muốn. 
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(11) 55463 
(21) 1-2017-01231 (51) 7 B25C  5/16, B27F  7/02, F15B  7/02, 

F16D  3/33, F16H  1/04, G05B  
19/045 

(22) 03.04.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2017 
(71) Trường đại học Duy Tân  (VN) 

254 Nguyễn Văn Linh (số cũ 182), Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 
(72) Vũ Dương (VN), Trần Lê Thăng Đồng (VN), Đinh Hữu Quang (VN), Hoàng Thái Hòa 

(VN) 
(54) Máy đóng nan lô tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đóng nan lô tự động dùng để đóng nan, đóng đai bao cuộn cáp 
trong sản xuất sợi cáp gồm:  

•Phần khung máy tĩnh: sẽ đặt, chốt cố định trên sàn bê tông. 

•Phần khung máy di động: Có bánh xe để di chuyển trên ray sắt. 
Trong đó:  
Bánh xe lăn đỡ khung máy di động.  
Xilanh định vị khung máy di động. 
Motor quay bánh xe.  
Trục tâm cố định.  
Motor dịch chuyển máy bắn đinh và có thể thay bằng xilanh trượt 
Xilanh khí nén đẩy súng bắn đinh.  
Đầu súng bắn đinh.  
Cơ cấu lắp cuộn đai thép.  
Trục tâm di trượt định vị rulô.  
Tay kẹp đai thép/khe trượt đai thép.  
Tay nâng kẹp nan lô.  
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(11) 55464 
(21) 1-2017-01355 (51) 7 B60R  25/04 

(22) 12.04.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2016-114061            08.06.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2017 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yuko MIURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ chuyển mạch chính của phương tiện giao thông và phương 

tiện giao thông được lắp bộ chuyển mạch này 
  (57)     Bộ chuyển mạch chính (8) gồm bộ điều khiển (30) có thể di chuyển được theo phương 

dọc trục của bộ phận khoá (13) và có thể quay quanh đuờng trục (13x) của bộ phận 
khoá (13). Núm thao tác (32) của bộ điều khiển (30) gồm phần trục (33) được bố trí trên 
đường trục (13x) và phần cần gạt (34) kéo dài từ phần trục (33) theo hướng thứ nhất 
vuông góc với phương dọc trục. Kích cỡ (W1) của phần trục (33) dọc theo hướng thứ hai 
vuông góc với phương dọc trục và hướng thứ nhất lớn hơn so với kích cỡ (W2) của phần 
cần gạt (34) dọc theo hướng thứ hai.   
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(11) 55465 
(21) 1-2017-01427 (51) 7 H01R  13/24,  12/57,  13/6584,  

11/01 
(22) 06.07.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/006956       06.07.2015 (87) WO2016/153116 29.09.2016 
(30) 10-2015-0040000            23.03.2015     KR 

10-2015-0075063            28.05.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2017 
(71) 1. JOINSET CO., LTD.  (KR) 

9B-51L, Panwol Industrial Complex, 329 Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Kyeonggi-
do, 15613 Republic of Korea 
2. KIM, SUN-KI  (KR) 
809-1602 Suri Apt., Sanbon-dong, 40 Surisan-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 15823 
Republic of Korea 

(72) KIM, SUN-KI (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tiếp điểm điện đàn hồi và phương pháp sản xuất tiếp điểm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tiếp điểm điện đàn hồi (100) cấu tạo gồm: lõi đàn hồi (10); màng 
polyme (30) được gắn trong khi phủ lên lõi bằng lớp kết dính (20) được bố trí giữa 
chúng; và lá đồng (41) có thể hàn được được gắn trong khi phủ lên màng polyme (30). 
Lớp mạ kim loại (42) được tạo thành trên mỗi bề mặt được tiếp xúc với bên ngoài của lá 
đồng (41). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tiếp điểm điện đàn 
hồi này. 
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(11) 55466 
(21) 1-2017-01442 (51) 7 B41J  29/13,  3/36,  15/04, B65C  

9/18 
(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/060952      08.04.2015 (87) WO2016/121137 04.08.2016 
(30) 2015-015245      29.01.2015              JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064, Japan 
(72) HIROSE, Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy in 

  (57)     Máy in theo sáng chế bao gồm hộp chứa được tạo kết cấu để chứa thân cuộn mà trong 
đó đế dạng đai được quấn; nắp mở và đóng được tạo kết cấu để mở hoặc đóng hộp chứa; 
và bộ chuyển chế độ được tạo kết cấu để có thể di chuyển được giữa vị trí thứ nhất và vị 
trí thứ hai. Khi bộ chuyển chế độ này ở vị trí thứ nhất, thì việc in được thực hiện với chế 
độ xuất thứ nhất. Khi bộ chuyển chế độ ở vị trí thứ hai, thì việc in được thực hiện với 
chế độ xuất thứ hai. Phần nắp mở và đóng tiếp xúc bộ chuyển chế độ để bộ chuyển chế 
độ dịch chuyển theo hướng tiến về phía vị trí thứ hai, đáp lại sự thay đổi trạng thái của 
nắp mở và đóng từ trạng thái mở sang trạng thái đóng.  
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(11) 55467 
(21) 1-2017-01688 (51) 7 B32B  27/18,  15/08, G06F  3/041,  

3/044, H01B  5/00,  5/14,  1/22 
(22) 30.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/060460     30.03.2016 (87) WO2016/170943 27.10.2016 
(30) 2015-086438     21.04.2015      JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) MIZUGUCHI, Tsukuru (JP), KAWANO, Tomotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm nhiều lớp và bảng điều khiển cảm ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nhiều lớp được tạo ra có điện trở di chuyển ion mỹ mãn ở giữa 
lớp nhựa nhẹ nhạy cảm và lớp dẫn điện được tạo ra trên nền. Tấm nhiều lớp này được 
tạo ra có lớp nhựa A được tạo ra trên nền, lớp điện cực trong suốt B được tạo ra trên lớp 
nhựa A và lớp dẫn điện C được tạo ra trên lớp nhựa A và lớp điện cực trong suốt B, trong 
đó lớp nhựa A chứa nhựa (a) chứa nhóm carboxyl, lớp dẫn điện C chứa nhựa (c) có các 
phần tử dẫn điện và nhóm carboxyl, lớp dẫn điện C tiếp xúc với lớp nhựa A và lớp điện 
cực trong suốt B và xác định SA là giá trị axit của hợp chất hữu cơ có mặt trong lớp nhựa 
A và SC giá trị axit của hợp chất hữu cơ có mặt trong lớp nhựa C, trị số SA - SC nằm trong 
khoảng từ 20 đến 150 mg KOH/g. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bảng điều khiển 
cảm ứng. 
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(11) 55468 
(21) 1-2017-01704 (51) 7 B21B  1/00 

(22) 08.05.2017 (43) 25.01.2018 
(30) PI 2016702565      15.07.2016      MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2017 
(71) EONMETALL TECHNOLOGY SDN BHD  (MY) 

Lot 1258, Mk. 12, Jalan Seruling, Kawasan Perusahaan Valdor, 14200 Sungai Bakap, 
Penang, Malaysia 

(72) Goh Cheng Huat (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất thép cán 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị (1) để sản xuất thép cán (2) từ phôi kim loại để sử dụng 
trong xây dựng và phương pháp sản xuất thép cán này trong đó kết hợp nung, dập và 
quy trình cán sử dụng các trục cán được chế tạo theo thiết kế đặc biệt và cảm ứng nhiệt 
ở các vùng cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình dập; sự kết hợp này tạo ra các 
đặc tính của thép cán (2) sao cho các thanh được chế tạo có thể khắc phục các nhược 
điểm do sự thay đổi đặc tính cơ học của vật liệu trong quy trình cán nguội trong khi vẫn 
có các đặc tính tương đương với các thanh được sản xuất bằng quy trình cán nóng mà sử 
dụng ít năng lượng hơn đáng kể. 
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(11) 55469 
(21) 1-2017-01755 (51) 7 C12N  15/82 

(22) 13.11.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2015/076608   13.11.2015 (87) WO2016/075313 19.05.2016 
(30) 62/079,622        14.11.2014      US 

62/234,373        29.09.2015      US 
(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

Carl-Boseh-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany 
(72) ANDRE, Carl (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tăng hàm lượng tocopherol của cây, cấu trúc, T - 

ADN, cây, phần của cây hoặc tế bào cây được biến nạp bằng 
cấu trúc hoặc T - ADN này và phương pháp sản xuất 
tocopherol hoặc dầu từ cây 

  (57)   Sáng chế đề cập đến lĩnh vực sinh học phân tử và liên quan việc tăng hàm lượng 
tocopherol của cây tương ứng với cây đối chứng, bao gồm biểu hiện ở cây ít nhất một 
polynucleotit mã hóa delta-12-desaturaza, ít nhất một polynucleotit mã hóa delta-6-
desaturaza, ít nhất một polynucleotit mã hóa delta-6-elongaza, và ít nhất một 
polynucleotit mã hóa delta-5-desaturaza. Do đó sáng chế đề cập đến phương pháp tăng 
hàm lượng tocopherol của cây, cấu trúc T-ADN và cây phần của cây hoặc tế bào cây 
được biến nạp bằng cấu trúc hoặc T-ADN này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
sản xuất chế phẩm chứa dầu từ cây, axit béo tocopherol hoặc lipit, và các dầu và lipit 
này.  
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(11) 55470 
(21) 1-2017-01799 (51) 7 C12N 15/82 

(22) 13.11.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2015/076631 13.11.2015 (87) WO2016/075326 19.05.2016 
(30) 62/079,622     14.11.2014      US 

62/234,373     29.09.2015      US 
(71) 1. BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
2. BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORPORATION  (CA) 
102 Melville Street, Saskatoon, Saskatchewan S7J OR1, Canada 

(72) SENGER, Toralf (DE), MARTY, Laurent (CH), KUNZE, Irene (DE), HAERTEL, 
Heiko A. (DE), BREMMER, Steven (US), BREAZEALE, Steven (US), BAUER, Joerg 
(DE), VRINTEN, Patricia (CA), STYMNE, Sten (SE), LINDBERG YILMAZ, Jenny 
(SE), MCELVER, John (US), REIN, Dietrich (DE), ANDRE, Carl (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có khả năng sản xuất axit béo chứa nhiều vị trí 

chưa no, dầu từ cây trồng này và phương pháp làm tăng hàm 
lượng của axit Mead ở cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến T-ADN để biểu hiện gen đích ở cây trồng, trong đó T-ADN có 
chứa thành phần ranh giới bên trái và bên phải và ít nhất một catxet biểu hiện chứa gen 
khởi đầu, liên kết linh hoạt với gen đích, và gen kết thúc ở vùng cùng phía với nó, trong 
đó chiều dài của T-ADN là ít nhất 30000 bp, được xác định từ thành phần ranh giới bên 
trái đến ranh giới bên phải chứa gen đích. Sáng chế còn đề cập đến cây trồng hoặc hạt 
giống hoặc phần của nó, phương pháp tạo ra cây trồng, phương pháp sản xuất dầu từ cây 
trồng, phương pháp phân tích tính đặc hiệu phản ứng desaturaza hoặc elongaza, phương 
pháp tối ưu hóa lộ trình chuyển hóa, phương pháp xác định sự phụ thuộc CoA của 
desaturaza đích và phương pháp làm tăng hàm lượng của axit Mead ở cây trồng. 
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(11) 55471 
(21) 1-2017-01803 (51) 8 B65H  54/28 

(22) 19.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/062318      19.04.2016 (87) WO2016/175083 03.11.2016 
(30) 2015-092982      30.04.2015         JP 
(71) TKX CORPORATION  (JP) 

5-16, Shimizudani-cho, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 5430011, Japan 
(72) KONDO, Takayuki (JP), NAKAO, Toshihiko (JP), FUKADA, Masaki (JP), ISURUGI, 

Yuya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quấn dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị quấn dây bao gồm: phương tiện quay (12) để quay lõi (11); bộ 
chuyển động ngang (14) để di chuyển lõi (11); các cảm biến khoảng cách (20) cho mỗi 

phép đo bán kính quấn r của dây (17) ; bộ nhớ (22) để chứa các giá trị của bán kính 
quấn r đo bởi mỗi một trong số các cảm biến khoảng cách (20); và phương tiện điều 
khiển (23) để tính vị trí đảo chiều của bộ chuyển động ngang của lõi (11) dựa trên các 
giá trị của bán kính quấn r chứa trong bộ nhớ (22), và mỗi một trong số các cảm biến 
khoảng cách (20) được bố trí giữa vị trí vào của dây (17) và gờ (21).   
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(11) 55472 
(21) 1-2017-01815 (51) 7 A62B  31/00, B01D  51/00,  50/00,  

47/02 
(22) 16.05.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 10-2016-0090154            15.07.2016    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2017 
(75) CHOI, YEON-Ok  (KR) 

805, 42, Banghwa-daero 44 gil, Gangseo-gu, Seoul 07592, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy lọc không khí xách tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy lọc không khí xách tay. Máy lọc không khí xách tay bao gồm: 
thân; phần chứa thứ nhất đến thứ ba được tạo cấu hình để có bề mặt trên hở tương ứng 
để chứa pin riêng rẽ, máy nén khí, và nước; nắp thứ nhất đến thứ ba được tạo cấu hình 
để mở và đóng chọn lọc bề mặt trên hở tương ứng của phần chứa thứ nhất đến thứ ba; 
đường hút khí vào được nối với phần dưới của phần chứa thứ hai, và được tạo cấu hình 
để chứa bộ lọc trước; ống xi-phông được đặt thẳng đứng ở bên trong nước của phần chứa 
thứ ba, và được tạo cấu hình sao cho đầu của nó được nối với đường dẫn khí ra của máy 
nén khí; ống thông được lắp đặt trên đỉnh của phần chứa thứ ba, và được tạo cấu hình để 
cung cấp không khí tinh sạch, đã làm ẩm cho người sử dụng; và công tắc điện được tạo 
cấu hình để kiểm soát lượng khí được cung cấp. 
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(11) 55473 
(21) 1-2017-01862 (51) 7 A61K  31/4436, A61P  25/16,  43/00 

(22) 01.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2015/078181   01.12.2015 (87) WO2016/087429 09.06.2016 
(30) PA201400704        03.12.2014      DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark 
(72) LARSEN, Lone Frydelund (DK), AREBERG, Johan (SE), BREYSSE, Nathalie (FR), 

CHANDRASENA, Gamini (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất có tác dụng làm chất đối kháng A2A và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng làm chất đối kháng A2A với liều lượng cụ thể 

được dùng làm thuốc và đặc biệt là hữu ích để điều trị bệnh Parkinson và rối loạn tăng 
động giảm chú ý. 
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(11) 55474 
(21) 1-2017-01965 (51) 7 G06F  15/16 

(22) 30.10.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/058475 30.10.2015 (87) WO2016/070127 06.05.2016 
(30) 62/072,949 30.10.2014 US 
(71) BE-BOUND INC.  (US) 

470 Monroe Drive, Palo Alto, CA 94306, United States of America 
(72) STARCK, Axel (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị trao đổi dữ liệu, thiết bị máy khách và phương pháp để 

trao đổi dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trao đổi dữ liệu, thiết bị máy khách và phương pháp để trao 

đổi dữ liệu. Theo một phương án, thiết bị trao đổi dữ liệu, thiết bị máy khách và phương 
pháp này có thể được sử dụng để cung cấp kết nối dữ liệu tới các vùng địa lý với băng 
thông hoặc kết nối bị giới hạn sao cho các vùng địa lý này sẽ có khả năng truy cập tới 
nhiều ứng dụng hiện đại sử dụng dữ liệu số bao gồm chẳng hạn ứng dụng thư điện tử, 
như Gmail, ứng dụng mạng xã hội, như Facebook và LinkedIn và nhiều ứng dụng khác. 
Theo một số phương án, mạng tin nhắn ngắn (SMS) có thể được sử dụng làm một trong 
số nhiều cơ chế truyền của hệ thống. 
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(11) 55475 
(21) 1-2017-02080 (51) 8 C22C  38/00,  38/16,  38/60, C21D  

8/02 
(22) 25.11.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/005848            25.11.2015 (87) WO2016/092756 A1 16.06.2016 
(30) 2014-248606            09.12.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2017 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) MIURA, Shinichi (JP), KAGE, Isamu (JP), KOMORI, Tsutomu (JP), MITAO, Shinji 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu thép kết cấu có khả năng chống ăn mòn do khí quyển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu thép kết cấu có khả năng chống ăn mòn do khí quyển. Vật 
liệu thép kết cấu theo sáng chế có thành phần bao gồm (theo % khối lượng): C: 0,01% 
hoặc lớn hơn và nhỏ hơn 0,20%, Si: 0,05% - 1,00%, Mn: 0,20% - 2,00%, P: 0,001% - 
0,050%, S: 0,0001% - 0,0200%, Al: 0,005% - 0,050%, Cu: 0,010% - 0,500%, Nb: 
0,005% - 0,100%, Sn: 0,005% - 0,300%, trong đó lượng dung dịch rắn Nb nằm trong 
khoảng từ 0,002% đến 0,080%, và lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được. 
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(11) 55476 
(21) 1-2017-02084 (51) 7 E04C 3/30 

(22) 02.06.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2017 
(75) Hồ Sỹ Lợi  (VN) 

Số 10 Nguyễn Thiện Thuật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt á (VIET A IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ổn định thân cột rỗng tự đứng sử dụng cáp định 

tâm 
  (57)     Phương pháp ổn định thân cột rỗng tự đứng sử dụng cáp định tâm bao gồm các bước: 

xây dựng phần móng cột có lắp sẵn bộ phận cố định thân cột với móng cột và bộ phận 
neo cáp tại chân cột; dựng cột rỗng tự đứng trên nền móng cột đã được xây dựng từ 
trước, sau đó cố định thân cột vào móng cột; nối một đầu cáp định tâm với bộ phận neo 
cáp tại chân cột, một đầu nối với đỉnh cột, trên cáp định tâm có bố trí bộ phận điều 
chỉnh độ căng của cáp và khóa cáp; điều chỉnh độ căng cáp định tâm đến độ căng như 
thiết kế; sau khi đạt độ căng thiết kế, khóa cứng cáp định tâm sao cho độ căng của cáp 
định tâm được duy trì trong suốt quá trình vận hành của cột. 
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(11) 55477 
(21) 1-2017-02103 (51) 7 C12P  19/04, C09K  8/514,  8/90 

(22) 19.10.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/056190 19.10.2015 (87) WO2016/073176 12.05.2016 
(30) 62/074,702      04.11.2014       US 
(71) ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE, INC.  (US) 

1300 Morris Park Avenue, Bronx, NY 10461, the United States 
(72) GRAVEKAMP, Claudia (US), DADACHOVA, Ekaterina (US), CHANDRA, Dinesh 

(US) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất vi khuẩn phóng xạ dùng trong trị liệu 

bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất vi khuẩn phóng xạ, cụ thể là listeria- 32P phóng 

xạ, chế phẩm chứa listeria-32P và phương pháp sử dụng chế phẩm này.  
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(11) 55478 
(21) 1-2017-02106 (51) 8 A61K  9/14,  9/20 

(22) 03.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/063661     03.12.2015 (87) WO2016/090098 09.06.2016 
(30) 14196594.7          05.12.2014      EP 
(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

12780 E1 Camino Real, Suite 301, San Diego, California 92130, United States of 
America 

(72) HESTER, Dennis Martin (US), VAUGHN, Jason Michael (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ phân tán rắn, quy trình điều chế và dược phẩm kháng ung 

thư chứa hệ phân tán này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa ARN-509, có thể được sử dụng cho động vật có 

vú, cụ thể là người, đang mắc bệnh hoặc tình trạng bệnh liên quan đến thụ thể anđrogen 
(AR), cụ thể là bệnh ung thư, cụ thể hơn là bệnh ung thư tuyến tiền liệt bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, các bệnh ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn, ung thư tuyến 
tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn, ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn 
chưa điều trị bằng hóa trị liệu, ung thư tuyến tiền liệt nhạy cảm với hormon tái phát sinh 
hóa, hoặc ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn không di căn nguy cơ cao. Theo 
một phương án, dược phẩm theo sáng chế chứa hệ phân tán rắn chứa ARN-509 và 
HPMCAS. Theo một phương án khác, hệ phân tán rắn chứa ARN- 509 và HPMCAS có 
thể thu được bằng cách ép đùn nóng chảy hỗn hợp chứa ARN-509 và HPMCAS và sau 
đó có thể nghiền hỗn hợp được ép đùn nóng chảy này. Theo một phương án khác, hệ 
phân tán rắn chứa ARN-509 và HPMCAS có thể thu được bằng cách sấy phun hỗn hợp 
chứa ARN-509 và HPMCAS trong dung môi thích hợp. 
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(11) 55479 
(21) 1-2017-02137 (51) 7 B62H  5/00, G06Q  10/50, G06F  

7/00 
(22) 07.06.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2017 
(75) Nguyễn Văn Kình  (VN) 

63/8 đường số 6, khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống vận tải hành khách công cộng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận tải hành khách công cộng, trong đó các phương tiện 
sử dụng thẻ thông minh để thanh toán cước phí, sử dụng xe đạp công cộng phải có tài 
khoản bảo đảm, xe đạp và xe máy chỉ được lưu thông những tuyến đường không có xe 
buýt. Nhờ hệ thống vận tải hành khách nêu trên, đã tối ưu hóa vận tải hành khách, làm 
cho việc đi lại của hành khách dễ dàng, tiện lợi, giảm chi phí, giảm ùn tắc giao thông 
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tại nạn giao thông, bảo vệ môi 
trường, xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp. 
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(11) 55480 
(21) 1-2017-02174 (51) 8 A61K  31/496,  31/454,  31/497, 

A61P  35/00,  43/00, C07D  401/14 
(22) 08.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/084341        08.12.2015 (87) WO2016/093203 16.06.2016 
(30) 2014-249350        09.12.2014       JP 
(71) ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, Japan 
(72) NAGASHIMA, Takeyuki (JP), TSUJIMOTO, Susumu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm bao gồm hợp chất amit dị vòng thơm chứa nitơ hai 

vòng làm thành phần hoạt tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để điều trị bệnh đa u tủy. Các tác giả sáng chế đã tiến 

hành nghiên cứu hợp chất có tác dụng ức chế phức ty thể I, và đã khẳng định được rằng, 
hợp chất amit dị vòng thơm chứa nitơ hai vòng theo sáng chế có tác dụng ức chế phức ty 
thể I và hợp chất này thể hiện tác dụng ức chế sự phát triển của bệnh đa u tủy, và do đó 
hoàn thiện sáng chế. 
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(11) 55481 
(21) 1-2017-02177 (51) 8 A61K  9/14,  9/20 

(22) 03.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/063671    03.12.2015 (87) WO2016/090105 09.06.2016 
(30) 14196605.1         05.12.2014       EP 
(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

12780 El Camino Real, Suite 301, San Diego, California 92130, United States of 
America 

(72) VERRECK, Geert (BE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ phân tán rắn, quy trình điều chế và dược phẩm kháng ung 

thư chứa hệ phân tán này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa 4-[7-(6-xyano-5-triflometylpyridin-3-yl)-8-oxo-6-

thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-flo-N-metylbenzamit (ARN- 509) có công thức: 
 

 
 

có thể được sử dụng cho động vật có vú, cụ thể là người, mắc bệnh hoặc tình trạng bệnh 
lý liên quan đến thụ thể androgen (AR), cụ thể là bệnh ung thư, cụ thể hơn là bệnh ung 
thư tuyến tiền liệt, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, bệnh ung thư tuyến tiền liệt 
kháng cắt tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn, ung thư tuyến 
tiền liệt kháng cắt tinh hoàn di căn chưa được điều trị bằng hóa trị liệu, ung thư tuyến 
tiền liệt nhạy với hocmon tái phát sinh hóa, hoặc ung thư tuyến tiền liệt kháng cắt tinh 
hoàn không di căn nguy cơ cao. Theo một phương án, dược phẩm này chứa hệ phân tán 
rắn chứa ARN-509, chất đồng trùng hợp poly(met)acrylat và hydropropyl 
metylxenluloza axetat sucxinat (HPMCAS). Theo một phương án, hệ phân tán rắn chứa 
ARN-509, chầt đồng trùng hợp poly(met)acrylat và HPMCAS có thể thu được, cụ thể là 
thu được, bằng cách ép đùn nóng chảy hỗn hợp chứa ARN-509, chất đồng trùng hợp 
poly(met)acrylat và HPMCAS, và sau đó có thể nghiền hỗn hợp được ép đùn nóng chảy 
nêu trên. Theo một phương án, có thể thu được, cụ thể là thu được hệ phân tán rắn chứa 
ARN-509, chất đồng trùng hợp poly(met)acrylat và HPMCAS bằng cách sấy phun hỗn 
hợp chứa ARN-509, chất đồng trùng hợp poly(met)acrylat và HPMCAS trong dung môi 
phù hợp. 
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Guillaume (CA), MADERA, Ann Marie (US), SWEENEY, Zachary Kevin (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất axit isoxazol hydroxamic làm chất ức chế UDP-3-O-(R-

3-hydroxydecanoyl)-N-axetylglucosamin deaxetylaza, dược 
phẩm và dược phẩm kết hợp chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

 
 

trong đó các nhóm thế là như được xác định trong phần mô tả và chế phẩm chứa hợp 
chất này để điều trị bệnh nhiễm khuẩn. Theo các khía cạnh nhất định, sáng chế đề cập 
đến chế phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Gram âm 
gây ra. 
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Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị phanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị phanh. Thiết bị phanh bao gồm dây phanh, tay phanh, phần 
định vị và lò xo. Dây phanh đi xuyên qua tay phanh. Phần định vị giữ và định vị dây 
phanh. Lò xo được lồng trên dây phanh, trong đó lò xo bao gồm phần bán kính lớn, 
phần kết nối và phần bán kính nhỏ. Phần kết nối được nối giữa phần bán kính lớn và 
phần bán kính nhỏ. Phần bán kính nhỏ được đặt ở giữa phần kết nối và tay phanh. Chiều 
dài của phần bán kính nhỏ ngắn hơn so với đường kính của phần bán kính nhỏ. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
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(54) Thức ăn chăn nuôi và phương pháp ức chế virut gây bệnh tiêu 
chảy ở lợn và vi khuẩn Salmonella trong thức ăn chăn nuôi 
và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thức ăn chăn nuôi và phương pháp ngăn ngừa hoặc làm giảm PEDv 
và/hoặc vi khuẩn Salmonella trong thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, và 
thức ăn dành cho thú cưng. Phương pháp theo sáng chế sử dụng chất ức chế hóa học nói 
chung là an toàn, như axit béo mạch trung bình, tinh dầu, và natri bisulfat. Chất ức chế 
hóa học được đưa vào thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở tỷ lệ bao 
hàm được lựa chọn sao cho để ngăn ngừa hoặc làm giảm được PEDv và/hoặc vi khuẩn 
Salmonella trong thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hoặc thức ăn dành 
cho thú cưng. Phương pháp này là đặc biệt thích hợp để sử dụng trong quá trình xử lý 
sau chế biến thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, hoặc thức ăn dành cho 
thú cưng mà sẽ được vận chuyển và lưu trữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cơ cấu kẹp, hệ thống kẹp và kết cấu kẹp 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu kẹp, hệ thống kẹp và kết cấu kẹp. Cơ cấu kẹp theo sáng chế 
bao gồm mâm kẹp (1) và chi tiết kẹp (2), chi tiết kẹp này có thể được kẹp lên mâm kẹp. 
Mâm kẹp (1) có khe hở tiếp nhận (7) để tiếp nhận chi tiết kẹp (2) và các bộ phận kẹp 
(20) để kẹp chi tiết kẹp (2) trong khe hở tiếp nhận (7). Chi tiết kẹp (2) được tạo ra có 
dạng kéo dài, trong khi mâm kẹp (1) có khe hở tiếp nhận kéo dài (7) để tiếp nhận chi 

tiết kẹp (2). ít nhất một chi tiết định tâm mềm dẻo đàn hồi (9) để định vị thẳng hàng chi 
tiết kẹp (2) để đáp lại việc gài vào khe hở tiếp nhận (7) ở các góc vuông với trục dọc (L) 
của khe hở tiếp nhận (7) được bố trí trên mâm kẹp (1) trong vùng gài vào của khe hở 
tiếp nhận (7). Cơ cấu kẹp theo sáng chế phù hợp theo cách đặc biệt có lợi để tạo ra hệ 
thống kẹp, nhờ đó các giá mang phôi gia công từ lớn đến rất lớn (40) có thể được kẹp 
trong vùng làm việc của máy công cụ theo cách chính xác và lặp lại. 
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(54) Cơ cấu bảo vệ vỏ trang trí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bảo vệ vỏ trang trí. Cơ cấu bảo vệ vỏ trang trí bao gồm vỏ 
trang trí phía trước và bộ giảm chấn bảo vệ. Vỏ trang trí phía trước bao gồm vỏ đèn pha, 
cơ cấu cạnh bên thứ nhất và cơ cấu cạnh bên thứ hai. Vỏ đèn pha được đặt ở giữa cơ cấu 
cạnh bên thứ nhất và cơ cấu cạnh bên thứ hai. Cơ cấu cạnh bên thứ nhất bao gồm đầu 
phía trước thứ nhất. Cơ cấu cạnh bên thứ hai bao gồm đầu phía trước thứ hai. Bộ giảm 
chấn bảo vệ được nối giữa cơ cấu cạnh bên thứ nhất và cơ cấu cạnh bên thứ hai. Bộ giảm 

chấn bảo vệ bao gồm phần nhô ra. ít nhất một phần của phần nhô ra được đặt ở phía 
trước của đầu phía trước thứ nhất và đầu phía trước thứ hai. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nước thải nhuộm màu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý nước thải nhuộm màu, gồm bước xử lý sơ bộ, nước 
thải này được nạp lượng muối sắt nhỏ thành trạng thái khử Fenton; bước xử lý sinh học, 
nước thải đã xử lý trước được trung hòa và sục khí để hoạt hóa vi sinh vật, nên phân hủy 
và loại bỏ vật liệu hữu cơ; bước xử lý khử Fenton, nước thải được chuyển hóa lại thành 
trạng thái kiềm mạnh và được nạp muối sắt để loại bỏ chất gây ô nhiễm khó phân hủy; 
và bước xử lý oxy hóa Fenton, nước thải ở trạng thái axit được nạp lại muối sắt để loại 
bỏ chất gây ô nhiễm cuối cùng, là các chất khó xử lý bằng phương pháp sinh học và khử 
Fenton, và nước thải được điều chỉnh đến độ pH 7,5 và được xả. 
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(54) Màng gia cường có lớp phân tách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng gia cường có lớp phân tách bao gồm màng gia cường và lớp 
phân tách, màng gia cường có lớp phân tách có các đặc điểm sau đây: sự nhiễm điện khi 
bóc có thể xuất hiện khi lớp phân tách được bóc ra có thể được loại bỏ; và ngay cả khi 
lớp phân tách được bóc khỏi màng gia cường có lớp phân tách được liên kết với phía bề 
mặt được lộ ra của chi tiết quang học, chi tiết điện tử, hoặc tương tự trước, nên có thể 
làm giảm sự hư hỏng của chi tiết quang học hoặc chi tiết điện tử. Màng gia cường có lớp 
phân tách bao gồm: màng gia cường P và lớp phân tách Q, trong đó: màng gia cường P 
bao gồm lớp vật liệu gốc A1 và lớp chất kết dính nhạy áp A2; lớp phân tách Q bao gồm 
lớp tách khử tĩnh điện B và lớp vật liệu gốc B3; lớp chất kết dính nhạy áp A2 và lớp tách 
khử tĩnh điện B được ép trực tiếp; và khi lớp phân tách Q được bóc khỏi màng gia cường 
P ở nhiệt độ là 23oC và độ ẩm là 50%RH ở góc bóc là 150o và tốc độ bóc là 10 m/phút, 
bề mặt của lớp chất kết dính nhạy áp A2 có điện áp tĩnh điện sinh ra khi bóc là 10 kV 
hoặc nhỏ hơn, và bề mặt của lớp tách khử tĩnh điện B có điện áp tĩnh điện sinh ra khi 
bóc là 5,0 kV hoặc nhỏ hơn.  
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(54) Màng gia cường có lớp phân tách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng gia cường có lớp phân tách bao gồm màng gia cường và lớp 
phân tách, màng gia cường có lớp phân tách có các đặc điểm sau đây: sự nhiễm điện khi 
bóc có thể xuất hiện khi lớp phân tách được bóc ra có thể được loại bỏ; và ngay cả khi 
lớp phân tách được bóc khỏi màng gia cường có lớp phân tách được liên kết với phía bề 
mặt được lộ ra của chi tiết quang học, chi tiết điện tử, hoặc tương tự trước, nên có thể 
làm giảm sự hư hỏng của chi tiết quang học hoặc chi tiết điện tử. Màng gia cường có lớp 
phân tách bao gồm: màng gia cường P và lớp phân tách Q, trong đó: màng gia cường P 
bao gồm lớp vật liệu gốc A1 và lớp chất kết dính nhạy áp chứa thành phần dẫn điện A2; 
lớp phân tách Q bao gồm lớp tách khử tĩnh điện B và lớp vật liệu gốc B3; lớp chất kết 
dính nhạy áp chứa thành phần dẫn điện A2 và lớp tách khử tĩnh điện B được ép trực tiếp; 
và khi lớp phân tách Q được bóc khỏi màng gia cường P ở nhiệt độ là 23oC và độ ẩm là 
50%RH ở góc bóc là 150o và tốc độ bóc là 10 m/phút, bề mặt của lớp chất kết dính nhạy 
áp chứa thành phần dẫn điện A2 có điện áp tĩnh điện sinh ra khi bóc là 3,0 kV hoặc nhỏ 
hơn, và bề mặt của lớp tách khử tĩnh điện B có điện áp tĩnh điện sinh ra khi bóc là 1,0 
kV hoặc nhỏ hơn.  
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(54) Chất hấp thụ tia cực tím (UV) gốc polyuretan và chế phẩm 

tăng độ bền ánh sáng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất hấp thụ tia cực tím (UV) gốc polyuretan thu được bằng cách 

cho chất hấp thụ UV có nguyên tử hydro hoạt tính phản ứng với polyisoxyanat và diol 
hoặc polyol; trong đó phân tử lượng trung bình theo khối lượng của chất hấp thụ UV gốc 
polyuretan nằm trong khoảng từ 10000 đến 200000. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm tăng độ bền ánh sáng chứa chất hấp thụ 
UV gốc polyuretan này. 
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(11) 55491 
(21) 1-2017-02350 (51) 8 B62J  25/00 

(22) 22.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105210249        07.07.2016      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Sung-Kun LIN (TW), CHANG, Yu-Hsuan (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu hãm bộ phận để chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu hãm bộ phận để chân được lắp cố định giữa thanh để chân 
và giá đỡ bộ phận để chân, cơ cấu này bao gồm tấm định vị kiểu bi và tấm hãm. Tấm 
định vị kiểu bi được bố trí lỗ xuyên chốt và các lỗ định vị. Tấm hãm được bố trí phần 
hãm và được nối với tấm định vị kiểu bi. Nhờ phần hãm được bố trí trên cơ cấu hãm bộ 
phận để chân, nên có thể giảm bớt khả năng thanh để chân, ở trong trạng thái gập lại, 
tiếp xúc với giá đỡ bộ phận để chân. Điều này có thể được giải quyết một cách hiệu quả 
sao cho có thể tránh được tình trạng hư hại dễ dàng hoặc sơn bong tróc dễ dàng của 
phần nhô của giá đỡ bộ phận để chân trong tình trạng kỹ thuật, và việc mài mòn, do đó 
tăng cường tính nguyên vẹn về hình thức bên ngoài. 
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(11) 55492 
(21) 1-2017-02396 (51) 7 H03M 7/00 

(22) 26.06.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Đỗ Văn Lộng (VN), Phan Trung Kiên (VN), Nguyễn Hoàng Anh (VN), Nguyễn 

Hoàng Linh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp nén và giải nén dữ liệu IQ băng rộng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp nén và giải nén dữ liệu IQ băng rộng 
không mất dữ liệu. Hệ thống nén và giải nén dữ liệu IQ băng rộng bao gồm các khối: 
khối nhận dữ liệu IQ băng rộng trước khi nén, khối ước lượng sai số bằng bộ lọc dự 
đoán tuyến tính LPC, khối nén bit bằng phương pháp hệ quy chiếu FOR, khối lưu trữ dữ 
liệu nén, khối giải nén bit bằng phương pháp hệ quy chiếu FOR, khối giải nén dữ liệu 
bằng bộ lọc dự đoán tuyến tính LPC nghịch đảo, và khối truyền dữ liệu IQ băng rộng 
sau khi giải nén. Phương pháp nén và giải nén dữ liệu IQ băng rộng bao gồm các bước: 
bước 1: Ước lượng sai số bằng bộ lọc dự đoán tuyến tính LPC bước 2: Nén bit bằng 
phương pháp hệ quy chiếu FOR; bước 3: Lưu trữ dữ liệu đã được nén; bước 4: Giải nén 
bit bằng phương pháp hệ quy chiếu FOR, bước 5: Khôi phục dữ liệu IQ băng rộng bằng 
bộ lọc LPC nghịch đảo: Hệ thống và phương pháp nén và giải nén dữ liệu IQ băng rộng 
đề xuất trong sáng chế này đơn giản hơn và cho hiệu suất nén tốt hơn so với những 
phương pháp truyền thống.  
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(11) 55493 
(21) 1-2017-02438 (51) 7 C08L  27/06, H01B  3/44 

(22) 28.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2016-137566         12.07.2016      JP 

2016-202270         14.10.2016     JP 
(71) HITACHI METALS, LTD.  (JP) 

2-70, Konan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Ryutaro KIKUCHI (JP), Noriyuki IMAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa vinyl clorua, dây và cáp bọc cách điện có sử 

dụng chế phẩm nhựa vinyl clorua này 
  (57)     Sáng chế đề cập chế phẩm nhựa vinyl clorua mà, có thể ngăn chặn hiện tượng đùn nhựa 

epoxy khi ứng dụng nhựa epoxy để gắn kín. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dây bọc 
cách điện và cáp mà sử dụng chế phẩm nhựa vinyl clorua này. Dây bọc cách điện (10) 
bao gồm lớp cách điện (2) phủ lên vật dẫn điện (l), trong đó lớp cách điện bao gồm 
polyme nền có tính bazơ chứa chế phẩm nhựa vinyl clorua, hợp chất được este hóa một 
phần của axit carboxylic ngưng tụ và chất làm dẻo hóa.  
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(11) 55494 
(21) 1-2017-02461 (51) 7 H01F  27/30 

(22) 29.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2016-138484       13.07.2016         JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2017 
(71) TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION  (JP) 

580, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 
(72) Hiroyuki SANO (JP), Masahiro NAGATA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất lõi stato và phương pháp sản xuất lõi stato 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị liên kết (10) (thiết bị sản xuất) để sản xuất lõi stato (1) bao 
gồm bộ phận điều khiển (21) được tạo kết cấu để điều khiển thao tác của bộ phận chức 
năng (bộ phận mở rộng, bộ phận ép, bộ phận cố định, và bộ phận cấp) mà nó đặt lực lên 
các chi tiết lõi (2) được cán mỏng khi liên kết các chi tiết lõi (2).  
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(11) 55495 
(21) 1-2017-02477 (51) 7 D05B  69/14,  69/18 

(22) 29.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2016-141096        19.07.2016        JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2017 
(71) JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.  (JP) 

1463, Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 1930941, Japan 
(72) SUZUKI, Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may có khả năng ngăn chặn các hoạt động sai chức năng mà 
không cần lắp đặt công tắc để phát hiện trạng thái không điều khiển của bộ điều khiển 
bằng chân. Máy may này bao gồm bộ điều khiển bằng chân (71) bao gồm tụ điện (711) 
được sạc và được cấp điện từ nguồn điện áp chính (8) và bộ biến trở (712) thay đổi điện 
trở dung theo lượng ấn xuống, đưa ra tín hiệu điện áp cấp điện đã được phân áp bằng 
cách chia điện áp cấp điện của tụ điện (711) bằng điện trở dung (717); mạch chia thời 
gian sạc điện có điện trở dung (717) như là điện trở chia điện áp và đưa ra tín hiệu điện 
áp sạc điện thu được bằng cách chia điện áp của nguồn điện áp chính (8) được nối với tụ 
điện (711); và bộ xử lý xác định tốc độ động cơ máy may (6) theo tín hiệu điện áp trong 
quá trình cấp điện bằng cách sử dụng tín hiệu điện áp cấp điện và tín hiệu điện áp sạc 
điện theo cách thức phân chia thời gian, và tín hiệu điện áp sạc điện nhỏ hơn giá trị định 
trước thứ nhất, thì động cơ máy may (6) không được quay. 
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(11) 55496 
(21) 1-2017-02487 (51) 7 G02B  5/30, G02F  1/1335 

(22) 29.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/067940     29.12.2015 (87) WO2016/109587 A1 07.07.2016 
(30) 62/098,060          30.12.2014       US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2017 
(71) 1. 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, P.O.Box 33427, St. Paul, Minnesota 55133-3427, United States of America 
2. NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 
33rd Floor, Grand Front Osaka, 4-20, Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka 530-001, Japan 

(72) JOHNSON, Matthew B. (US), ABE, Chikara (US), SAWADA, Hiroaki (JP), 
MIYATAKE, Minoru (JP) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tầng quang học và màn hình tinh thể lỏng chứa tầng quang 

học này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các tầng quang học. Cụ thể, các tầng quang học có kính phản cực 

phản xạ và màng bù quang học. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màn hình tinh thể 
lỏng chứa tầng quang học này.  
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(11) 55497 
(21) 1-2017-02498 (51) 7 C12N  5/02 

(22) 01.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/063114   01.12.2015 (87) WO2016/089825 A1 09.06.2016 
(30) 62/086,526        02.12.2014      US 

14/954,335        30.11.2015      US 
(71) POLARITYTE, INC.  (US) 

615 Arapeen Drive, Suite 102, Salt Lake City, UT 84108, United States of America 
(72) LOUGH, Denver, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Chế phẩm đa bào vi kết tụ có cực tối thiểu, phương pháp bào 

chế và mảnh ghép mô chứa chế phẩm này để điều trị vết 
thương 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc của các mảnh ghép đa bào vi kết tụ có cực tối thiểu chứa 
các tế bào biểu hiện của thụ thể cặp đôi G-protein chứa đơn vị lặp lại giàu Leuxin 
(Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled Receptor -LGR) để ứng dụng trong 
điều trị vết thương, kỹ thuật mô, ứng dụng trong liệu pháp tế bào, ứng dụng trong y học 
tái tạo, ứng dụng trong y học/điều trị, ứng dụng trong việc làm lành mô, ứng dụng trong 
điều trị miễn dịch, và ứng dụng trong điều trị bằng cách ghép mô, tốt hơn là liên quan 
đến vecto/chất nền)/giá thể/khung protein có khả năng phân phối dùng cho ứng dụng 
trực tiếp.  

  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
97 

(11) 55498 
(21) 1-2017-02502 (51) 7 D01F  2/00, D01D  5/16,  1/06, B82Y  

30/00, D01D  5/06, C08J  3/05 
(22) 23.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/FI2015/050939      23.12.2015 (87) WO2016/102782 30.06.2016 
(30) 20146148      23.12.2014     FI 
(71) SPINNOVA OY  (FI) 

Asematie 11 FI-40800 Vaajakoski, Finland 
(72) SHEN, Yingfeng (CN), HARLIN, Ali (FI), SALMELA, Juha (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sợi dệt từ sợi nano có độ bền kéo cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sợi dệt từ sợi nano có độ bền kéo cao bằng cách 
đùn ướt trên bề mặt trơn. Cụ thể, sáng chế đề xuất phương pháp trong đó các sợi nano 
xenluloza riêng rẽ được sắp hàng bởi sự sắp hàng tốc độ cao trong vòi phun và sự sắp 
hàng trên bề mặt, bao gồm kiểm soát độ rộng sợi trên bề mặt trơn chuyển động. 
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(11) 55499 
(21) 1-2017-02509 (51) 8 C07K  14/005, A61K  38/16 

(22) 02.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/063476    02.12.2015 (87) WO2016/090022 09.06.2016 
(30) 62/087,052         03.12.2014      US 
(71) PROCLARA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

222 Third Street, Suite 3120, Cambridge, MA 02142, United States of America 
(72) KRISHNAN, Rajaraman (IN), ASP, Eva (US), PROSCHITSKY, Ming (CN), FISHER, 

Richard (US), CARR, Francis, J. (GB), HOLGATE, Robert, G.E. (GB), JONES, 
Timothy, D. (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Polypeptit chứa trình tự axit amin G3P cải biến của thể thực 

khuẩn không có tín hiệu glycosyl hóa và dược phẩm chứa 
polypeptit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các polypeptit mà chứa một phần protein gen 3 (gene 3 protein - 
g3p) của thể thực khuẩn dạng sợi đủ để gắn kết với và/hoặc làm phân rã dạng tinh bột, 
ví dụ, phần N1 -N2 của g3p và thể đột biến và mảnh của nó, trong đó trình tự axit amin 
g3p đã được cải biến thông qua việc làm mất đoạn, xen đoạn hoặc thay thế axit amin để 
loại bỏ tín hiệu glyeosyl hóa giả định. Sáng chế còn đề cập đến các polypeptit như vậy 
mà còn được cải biến thông qua việc thay thế axit amin bổ sung để hầu như ít sinh miễn 
dịch hơn so với trình tự axit amin g3p kiểu dại tương ứng khi được sử dụng in vivo. Các 
polypeptit theo sáng chế giữ được khả năng của chúng để gắn kết và/hoặc làm phân rã 
dạng tinh bột. Sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng các polypeptit được cải biến g3p 
này trong việc điều trị và/hoặc phòng các bệnh liên quan đến sự gấp cuộn sai hoặc sự 
kết tụ dạng tinh bột.  
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(11) 55500 
(21) 1-2017-02511 (51) 8 E02D  5/80 

(22) 30.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2016-137623           12.07.2016       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2017 
(71) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

1-36-7, Wakaba-cho, Chofu-shi, Tokyo, 182-0003, Japan 
(72) Ryohei KUROSAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Neo đất loại cơ cấu chống hỗn hợp dạng chữ u ngược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến neo đất loại dạng chữ U ngược không lo về gỉ sắt, khả năng thi 
công cao, chi phí thấp, và có độ bền chịu kéo ra cao. 
Cáp dự ứng lực có dây lõi và các dây bao quanh được bảo vệ bởi màng phủ nhựa. Dây 
chằng (4) bao gồm cáp dự ứng lực (40) được uốn cong để tạo thành dạng chữ U. Phần 
có dạng hình chữ U (5) được chôn trực tiếp ở thân neo (31) trong đất mà không có bộ 
phận chịu lực. Lực kéo được truyền trực tiếp từ phần có dạng hình chữ  U (5) đến thân 
neo (31). Bộ phận gia cường hình xoắn ốc (7) có ổ đứng hình xoắn ốc (71) kéo dài qua 
phần có dạng hình chữ U (5), và bao quanh đoạn kết dính (3) của dây chằng (4). ¤ đứng 
hình xoắn ốc (71) của bộ phận gia cường hình xoắn ốc (7) có đường kính nhỏ hơn 
đường kính của phần có dạng hình chữ U (5), và hoạt động như bộ phận dẫn hướng 
trong quá trình lồng vào lỗ khoan. Việc này cho phép lắp đặt nhanh neo đất. Việc bỏ bộ 
phận chịu lực của phần có dạng hình chữ U (5) khiến cho trọng lượng nhẹ, khả năng thi 
công cao và chi phí thấp. 
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(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Shinichi Takeshima (JP), Hiromasa Nishioka (JP), Kiyoshi Fujiwara (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tạo nhiệt và hyđro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo nhiệt và hyđro bao gồm buồng đốt mỏ đốt (3), mỏ đốt 
(7) để thực hiện việc đốt mỏ đốt ở buồng đốt mỏ đốt (3), chất xúc tác cải tạo (4) mà khí 
gas đốt mỏ đốt được cấp tới, và bộ phận trao đổi nhiệt (13a) để gia nhiệt không khí được 
cấp tới mỏ đốt (7). Thiết bị chuyển mạch (16, 17) được bố trí có thể chuyển mạch đường 
dẫn dòng không khí để đưa không khí bên ngoài tới mỏ đốt (7) giữa đường dẫn dòng 
không khí nhiệt độ cao (13) để đưa không khí bên ngoài chảy bên trong bộ phận trao 
đổi nhiệt (13a) và được gia nhiệt ở bộ phận trao đổi nhiệt (13a) tới mỏ đốt (7) và đường 
dẫn dòng không khí nhiệt độ thấp (14) để cấp không khí bên ngoài, mà không chảy bên 
trong bộ phận trao đổi nhiệt (13a) và nhờ đó có nhiệt độ thấp hơn so với không khí bên 
ngoài được gia nhiệt ở bộ phận trao đổi nhiệt (13a), tới mỏ đốt (7).  
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(72) Shinichi Takeshima (JP), Hiromasa Nishioka (JP), Kiyoshi Fujiwara (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tạo nhiệt và hyđro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo nhiệt và hyđro bao gồm buồng đốt mỏ đốt (3), chất xúc 
tác cải tạo (4) mà khí gas đốt mỏ đốt được cấp tới, và bộ phận trao đổi nhiệt (13a) để gia 
nhiệt không khí được cấp tới mỏ đốt (7). Khi nhiệt độ của chất xúc tác cải tạo (4) vượt 
quá nhiệt độ chất xúc tác được phép (TX) hoặc khi nó được dự báo nhiệt độ của chất 
xúc tác cải tạo (4) sẽ vượt quá nhiệt độ chất xúc tác được phép (TX), đường dẫn tuần 
hoàn không khí để dẫn không khí tới mỏ đốt (7) được chuyển mạch từ đường dẫn tuần 
hoàn không khí nhiệt độ cao (13) để dẫn không khí được gia nhiệt bởi bộ phận trao đổi 
nhiệt (13a) tới mỏ đốt (7) tới đường dẫn tuần hoàn không khí nhiệt độ thấp (14) để dẫn 
không khí không chảy bên trong bộ phận trao đổi nhiệt (13a) và có nhiệt độ thấp hơn so 
với không khí được gia nhiệt ở bộ phận trao đổi nhiệt (13a) tới mỏ đốt (7) .  
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(72) DUAN, Yun (CN), YI, Yanni (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để điều chỉnh chế độ mạng và phương 

tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế liên quan đến các công nghệ mạng truyền thông, và đề cập đến phương pháp 

và thiết bị để điều chỉnh chế độ mạng, để giải quyết vấn đề nguy cơ bảo mật tồn tại ở 
mạng gia đình. Theo các phương án của sáng chế, thì thông tin nhận dạng cá nhân trong 
phạm vi định trước được thu thập, trong đó thông tin nhận dạng cá nhân này bao gồm 
các đặc điểm nhận dạng cá nhân của tất cả những người trong phạm vi định trước này; 
sau đó, nếu xác định được, theo các đặc điểm nhận dạng cá nhân này, rằng có người 
không phải là thành viên gia đình trong phạm vi định trước này, thì chế độ khách được 
kích hoạt. Các giải pháp theo sáng chế áp dụng được để điều chỉnh chế độ của bộ định 
tuyến.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.07.2017 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan  
(72) TSUKAMOTO, Shota (JP), SUZUKI, Kotaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)     Trong việc điều khiển sự nóng lên của chất xúc tác, quá trình phun lần thứ nhất được 
thực hiện nhờ vòi phun trong thì nạp. Quá trình phun lần thứ hai được thực hiện với 
lượng nhỏ hơn quá trình phun lần thứ nhất trong thì giãn nở sau điểm chết trên 
nén.Trong việc điều khiển sự nóng lên của chất xúc tác này, khoảng thời gian từ khi bắt 
đầu giai đoạn đánh lửa của bu-gi đến khi kết thúc quá trình phun lần thứ hai được điều 
khiển bởi ECU (Bộ phận điều khiển thiết bị điện tử) để ngọn lửa ban đầu phát ra từ hỗn 
hợp nhiên liệu - không khí mà chứa bụi nước nhiên liệu mà được phun bởi quá trình 
phun lần thứ nhất được mang vào tiếp xúc với bụi nước nhiên liệu mà được phun bởi quá 
trình phun lần thứ hai. 
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(72) Guillaume CRINIERE (FR), Thierry CHOPIN (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hỗn hợp chứa hợp chất canxi magie ở dạng nén, vật liệu tổng 

hợp chứa hỗn hợp này, phương pháp sản xuất hỗn hợp và 
phương pháp sản xuất vật liệu tổng hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chứa (các) hợp chất canxi-magie ở dạng nén. Hỗn hợp này 
chứa ít nhất một hợp chất canxi-magie và hợp chất thứ hai được chọn từ nhóm chỉ bao 
gồm B2O3, NaO3, canxi aluminat, canxi silicat, canxi ferit chẳng hạn như Ca2Fe2O5 hoặc 
CaFe2O4, Al, Mg, Fe, Mn, Mo, Zn, Cu, Si, CaF2, C, CaC2, CaSi, CaMg, CaFe, FeMn, 
FeMo; TiO2, và oxit hoặc hyđroxit của molyđen, đồng, kẽm, và hỗn hợp của chúng ở 
dạng nén được tạo ra từ các hạt hợp chất canxi-magie được tạo hình và được nén lại, có 
chỉ số thử nghiệm vỡ vụn nhỏ hơn 20%. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật liệu 
tổng hợp chứa hỗn hợp này, phương pháp sản xuất hỗn hợp và phương pháp sản xuất vật 
liệu tổng hợp này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 2-anilinopyrimidin được thế làm chất điều biến thụ 

thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 2-anilinopyrimidin được thế, và muối, solvat, hoặc tiền 
dược chất dược dụng của hợp chất này và dược phẩm chứa nó. Hợp chất theo sáng chế là 
hữu ích để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh hoặc tình trạng bệnh lý qua trung gian thụ thể 
yếu tố tăng trưởng biểu bì (epidermal growth factor receptor-EGFR), bao gồm nhưng 
không chỉ giới hạn ở nhiều loại bệnh ung thư. 
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(72) KIM, Yong Tae (KR), KIM, Nam Sock (KR), LEE, Tae Hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ tạo rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ tạo rung tuyến tính, trong đó cuộn dây hoặc xtato được lắp cố định 
bằng cách sử dụng cơ cấu đơn giản so với công nghệ thông thường. Sáng chế đề xuất bộ 
tạo rung tuyến tính có ưu điểm về quy trình lắp ráp đơn giản và chi phí sản xuất thấp 
bằng cách giảm số lượng các bộ phận mà tạo ra bên trong thiết bị tạo rung thông qua 
cấu trúc đế đỡ được cải thiện, trong đó phần nhô ra có chức năng là ách từ ở giữa. Phần 
nhô ra có thể dễ dàng được chế tạo bằng cách được ép vào đế đỡ bằng cách sử dụng 
phương pháp ép hoặc vuốt sâu, và cuộn dây được lắp cố định bằng cơ cấu ổn định. Sáng 
chế có ưu điểm là chi phí sản xuất thấp.  

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
107 

(11) 55508 
(21) 1-2017-02641 (51) 8 H02K  33/00 

(22) 10.07.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 10-2016-0090243          15.07.2016       KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.07.2017 
(71) MPLUS CO., LTD.  (KR) 

(Maetan-dong) 2F, 38, Samsung-ro 168 beon-gil, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-
do 16676, Republic of Korea 

(72) KIM, Yong Tae (KR), KIM, Nam Sock (KR), LEE, Tae Hoon (KR) 
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(54) Môtơ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất môtơ rung tuyến tính có khả năng cố định cuộn dây hình vòng được 
lắp trong môtơ rung tuyến tính sử dụng cấu trúc đơn giản hơn. Môtơ rung tuyến tính, 
trong đó vỏ trên và đế đỡ được tạo cấu hình để đế có hình dạng liền khối và được cố 
định với mặt bên trong hoặc cạnh bên trên của cuộn dây để tạo ra lực từ, do đó thuận 
tiện cho việc chế tạo vì cấu trúc đơn giản, ngăn giảm khả năng rung nhờ không gian 
nhỏ, và giảm tối đa chi phí nguyên liệu. Theo đó, cuộn dây bên trong khoảng trống bên 
trong của vỏ có thể được lắp ổn định bằng cách tạo ra cấu trúc để lắp cuộn dây thông 
qua việc gia công đơn giản của chính đế đỡ. Ngoài ra, vì các bộ phận tạo ra môtơ rung 
và môtơ rung tuyến tính được tích hợp, quy trình lắp ráp có thể đơn giản hóa, năng suất 
có thể được đáp ứng bằng cách giảm chi phí sản xuất, và quy trình làm việc và khả năng 
cạnh tranh giá cả có thể được đảm bảo. 
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(54) Thiết bị tạo hơi nước nằm ngang dùng cho nhà máy điện hạt 

nhân và nhà máy điện hạt nhân có sử dụng thiết bị tạo hơi 
nước này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các thiết bị tạo hơi nước nằm ngang dùng cho các lò phản ứng hạt 
nhân có lò phản ứng được làm chậm và làm mát bằng nước (VVER),bao gồm bể áp lực 
hình trụ được trang bị ít nhất một đường ống nối cấp nước cấp và một đường ống nối 
thoát hơi nước, và hai đáy hình elip, các thiết bị bên trong, các ống góp đầu vào và đầu 
ra chất tải nhiệt vòng sơ cấp được nối với chùm ống trao đổi nhiệt tạo thành bề mặt trao 
đổi nhiệt của thiết bị tạo hơi nước này, chùm ống trao đổi nhiệt này được chia thành các 
giàn bởi các đường hầm giữa các ống, trong đó khoảng cách S giữa các đường tâm của 
ống góp chất tải nhiệt vòng sơ cấp theo phương nằm ngang của bể áp lực của thiết bị tạo 

hơi nước này được lựa chọn dựa theo tỷ lệ 0,4  0,6, trong đó Dvess là đường 

kính trong của bể áp lực của thiết bị tạo hơi nước, và chiều dài thiết bị tạo hơi nước Lv 
dọc theo các bề mặt bên trong của các đáy hình elip được lựa chọn dựa theo công thức 
sau: 

 

 
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các nhà máy điện hạt nhân có lò phản ứng VVER và 
thiết bị tạo hơi nước nằm ngang này. 
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AND CZSR ORDER OF LABOUR  (RU) 
Ul. Ordzhonikidze, d. 21 Podolsk Moskovskaya obl., 142102, Russia 

(72) LAKHOV, Dmitriy Aleksandrovich (RU), SAFRONOV, Aleksey Vladimirovich (RU)
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị tạo hơi nước nằm ngang dùng cho nhà máy điện hạt 

nhân và phương pháp lắp ráp thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hơi nước, và cụ thể hơn là đề cập đến thiết bị tạo hơi 

nước nằm ngang dùng cho các nhà máy điện hạt nhân có lò phản ứng năng lượng nước - 
nước (VVER). Thiết bị tạo hơi nước nằm ngang này bao gồm bể chứa hình trụ, hai đáy 
hình elip, ít nhất một ống nối cấp nước cấp và tháo hơi nước, ống góp đầu vào và ống 
góp đầu ra của chất tải nhiệt vòng sơ cấp, chùm ống trao đổi nhiệt được nối với các ống 
góp này, trong đó số lượng Ntb của các ống trao đổi nhiệt trong chùm ống này được lựa 
chọn tùy thuộc vào đường kính ngoài dtb của các ống trao đổi nhiệt như sau: 

nếu dtb ≤ 14 mm: 

 
nếu dtb > 14 mm: 

 
và khe hở giữa các ống trao đổi nhiệt cạnh nhau theo phương thẳng đứng không 

vượt quá khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa các ống trao đổi nhiệt trong chùm 
ống này. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp lắp ráp các thiết bị tạo hơi nước 
nằm ngang này. 
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(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) ống góp chất tải nhiệt vòng sơ cấp của thiết bị tạo hơi nước 

và phương pháp chế tạo ống góp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ống góp chất tải nhiệt vòng sơ cấp được sử dụng trong các thiết bị 

tạo hơi nước nằm ngang dùng cho các nhà máy điện hạt nhân (Nuclear Power Plants - 
NPP) có lò phản ứng năng lượng nước-nước (VVER) và phương pháp chế tạo ống góp 

chất tải nhiệt này. ống góp chất tải nhiệt này có các ống hình chữ U của chùm ống trao 
đổi nhiệt nằm ngang được thiết kế dưới dạng bể có thành dày được hàn có phần trụ giữa 
được đục lỗ được thiết kế để cho phép lắp đặt và gắn chặt chùm ống trao đổi nhiệt hình 
chữ U trong phần trụ giữa này, trong đó các ống này được nhóm thành các giàn và được 
phân cách bởi các đường hầm giữa các ống thẳng đứng, phần trụ dưới được thiết kế để 
cho phép hàn nối với ống nối bể chứa thiết bị trao đổi nhiệt, và phần trụ trên có đầu nối 
tương thích hình nón để nối bích nối của lỗ chui với nắp, trong đó đường kính ngoài của 
ống góp vòng sơ cấp Dhead trong phần giữa được lựa chọn dựa theo tỷ lệ sau: 

 

  
 

trong đó: Sr là khoảng cách giữa các ống trao đổi 

nhiệt trong hàng nằm ngang của chùm ống trao đổi nhiệt, 
mm, B2 là chiều rộng của đường hầm của chùm ống trao 
đổi nhiệt đối diện với ống góp chất tải nhiệt, mm, d là 
đường kính ngoài của ống trao đổi nhiệt, mm, n1 và n2 
tương ứng chỉ số lượng các ống trong hàng nằm ngang 

của các giàn ống trao đổi nhiệt nhỏ và lớn, Rr là bán kính 

uốn nhỏ nhất của các ống trong chùm ống trao đổi nhiệt, 
mm. Các lỗ để gắn các ống trao đổi nhiệt được bố trí so 
le nhau trong phần trụ giữa của ống góp sao cho khoảng 
cách giữa các mép của các lỗ cạnh nhau không nhỏ hơn 
5,5 mm dọc theo bề mặt trong của ống góp. 
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BACHARACH, Eran (IL), ELDAR, Avi (IL) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Axit nucleic và polynucleotit được phân lập từ virut Tilapia 

Lake (TiLV), kháng thể được phân lập, chế phẩm sinh miễn dịch 
chứa kháng thể và kit để sàng lọc virut TiLV này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đến virut Tilapia Lake (TiLV) được phân lập, các trình tự axit 
nucleic được phân lập và các polypeptit của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến các mẫu 
dò và các đoạn mồi, các kháng thể kháng lại các kháng nguyên từ TiLV và sử dụng các 
tác nhân này nhằm mục đích phát hiện sự có hoặc vắng mặt của TiLV ở động vật. Sáng 
chế cũng đề cập đến các iARN mà hướng đích đến các trình tự axit nucleic của TiLV. 
Sáng chế cũng liên quan đến các chế phẩm sinh miễn dịch, bao gồm cả các kháng thể và 
vacxin, dùng để kích thích đáp ứng miễn dịch kháng lại TiLV ở động vật. Sáng chế cũng 
liên quan đến các cấu trúc gen và tế bào bao gồm TiLV và các trình tự axit nucleic được 
phân lập và các polypeptit của chúng để sử dụng trong việc sản xuất các tác nhân phòng 
bệnh và tác nhân trị liệu. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may có hiệu suất vận hành tốt, cụ thể, khi may hai vật liệu có 
mép hình khuyên. Máy may theo sáng chế bao gồm: bộ phận hình trụ 3 được tạo kết cấu 
để đỡ hai vật liệu Fi và Fo có mép hình khuyên bằng cách chèn vào khi chúng được xếp 
chồng lên nhau, với một vật liệu được đặt trên mặt bên bánh răng bên trong và vật liệu 
kia được đặt trên mặt bên bánh răng bên ngoài; mặt nguyệt 12 được tạo kết cấu để đỡ 
vật liệu Fi trên mặt bên bánh răng bên trong được đỡ bởi bộ phận hình trụ 3 bằng cách 
đặt sát nó từ phía dưới; chi tiết ép vật liệu 13 được tạo kết cấu để ép vật liệu Fo trên mặt 
bên bánh răng bên ngoài được đỡ bởi chi tiết hình trụ 3 phía trên mặt nguyệt 12; và bộ 
phận kẹp vật liệu 41 được bố trí trên mặt bên gần với mặt nguyệt 12 và chi tiết ép vật 
liệu 13 và được tạo kết cấu để xếp lớp, từ bên trên và bên dưới, hai vật liệu Fi và Fo xếp 
chồng lên nhau, với vật liệu Fi trên mặt bên bánh răng bên trong được đặt trên mặt bên 
thấp hơn và vật liệu Fo trên mặt bên bánh răng bên ngoài được đặt trên mặt bên cao 
trên. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu sấy ảnh 

  (57)     Cơ cấu sấy ảnh bao gồm bộ quay, bộ sấy bao gồm điện trở sinh nhiệt, bộ nối được nối 
điện với bộ sấy, và cụm ngắt điện để dò sự tăng nhiệt độ bất thường của bộ sấy và dừng 
cấp điện tới bộ sấy. Cụm ngắt điện bao gồm điểm nối thứ nhất và điểm nối thứ hai, tấm 
kim loại dẫn điện thứ nhất để nối điện bộ nối với điểm nối thứ nhất, tấm kim loại dẫn 
điện thứ hai để nối điện bộ nối với điểm nối thứ hai qua điện trở sinh nhiệt, chiều dài 
của tấm kim loại dẫn điện thứ hai khác với chiều dài của tấm kim loại dẫn điện thứ nhất 
theo chiều dọc của bộ sấy, và chi tiết đỡ đỡ bộ sấy và bao gồm phần điều chỉnh để điều 
chỉnh sự quay của cụm ngắt điện. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm acrylic kết dính, màng bảo vệ chứa chế phẩm này và 

bộ phận hiển thị bao gồm màng bảo vệ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm acrylic kết dính, bao gồm polyme acrylic thu được bằng 

cách trùng hợp hỗn hợp gồm các monome acrylic với lượng nằm trong khoảng từ 120 
phần trọng lượng đến 250 phần trọng lượng, chất khơi mào azo với lượng nằm trong 
khoảng từ 0, 1 phần trọng lượng đến 1 phần trọng lượng, chất độn với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,5 phần trọng lượng đến 1 phần trọng lượng, tác nhân liên kết ngang với 
lượng nằm trong khoảng từ 1,5 phần trọng lượng đến 2,5 phần trọng lượng và tác nhân 
chống nhiễm tĩnh điện với lượng nằm trong khoảng từ 0,5 phần trọng lượng đến 1 phần 
trọng lượng. Sáng chế cũng đề cập đến màng bảo vệ chứa chế phẩm acrylic kết dính và 
bộ phận hiển thị bao gồm màng bảo vệ này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo sản phẩm đúc bê tông 

  (57)     Phương pháp tạo sản phẩm đúc bê tông bao gồm các bước: chuẩn bị các kết cấu thép 
trọng lượng nhẹ (1), bắt chặt giàn các tấm kim loại (2) dọc theo mỗi một trong số hai 
mặt đối diện song song của các kết cấu thép trọng lượng nhẹ để tạo ra các khoang (9) 
giữa các kết cấu thép trọng lượng nhẹ và rót hỗn hợp bê tông (10) vào trong các khoang 
để cho phép hỗn hợp bê tông hóa cứng và được giữ trong các khoang để tạo thành sản 
phẩm đúc bê tông. Bước bắt chặt các tấm kim loại bao gồm việc bố trí mỗi tấm kim loại 
để xếp chồng một phần với mép của tấm kim loại liền kề trong giàn nhằm tạo ra các khe 
hở ở rìa (8) giữa các tấm kim loại kế tiếp để cho phép nước dư và không khí kẹt trong 
hỗn hợp bê tông được xả ra. Các tấm kim loại được tháo ra bằng tay khi hỗn hợp bê tông 
hóa cứng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy tạo miệng vải và máy dệt bao gồm máy tạo miệng vải này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tạo miệng vải, thuộc kiểu máy cam hoặc đầu tay kéo dùng cho 
máy dệt bao gồm các cần ra thực hiện, trong quá trình dệt, chuyển động dao động luân 
phiên quanh trục chung khác, vỏ (12) với cửa ra cắt ngang bởi các cần, cũng như khung 
(6) mà phân cách, với vỏ (12), khoang bên trong (V) của máy, bao gồm vùng để tiếp 
nhận các chi tiết truyền mômen xoắn giữa trục truyền động và trục để vận hành các cần 
ra cũng như vùng để tiếp nhận các cần ra, vùng tiếp nhận liền kề với vùng để tiếp nhận 
các chi tiết truyền mômen xoắn, trong khi khung (6) đỡ trục vận hành, vỏ (12) và khung 
(6) tiếp xúc kín với nhau, qua ít nhất một miếng đệm bít kín (16, 18), ở cả hai phần chắn 
bít kín (B1, B2) bên ngoài (16) và bên trong (18) lần lượt cách xa nhau, mỗi một trong 
số hai phần chắn bít kín kéo dài trên toàn bộ chu vi của vỏ (12) ngoại trừ ở cửa ra. 
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49/02, C10J  3/00,  3/66 
(22) 18.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/085517          18.12.2015 (87) WO2016/104371 30.06.2016 
(30) 2014-261403          24.12.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2017 
(71) TAKAHASHI SEISAKUSHO INC.  (JP) 

57-1, Shimoosaki, Shiraoka-shi, Saitama 349-0203, Japan 
(72) IIJIMA, Mitsuyuki (JP), SATO, Hideo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò nhiệt phân, hệ tạo khí than ướt, và phương pháp cung cấp 

khí đốt cháy cho hệ tạo khí than ướt 
  (57)    Sáng chế đề xuất lò nhiệt phân có khả năng ngăn khí gia nhiệt thoát ra bên ngoài từ 

khoảng trống giữa bề mặt bên trên của phần thân của lò nhiệt phun và bề mặt chu vi 
ngoài của ống phản ứng ở đó xảy ra phản ứng nhiệt phân giữa cacbua và tác nhân khí 
hóa, và có khả năng ngăn nhiệt độ của vùng ở đó xảy ra phản ứng nhiệt phân không bị 
giảm. Sáng chế đề xuất hệ tạo khí than ướt cải thiện hiệu suất nhiệt mà không sử dụng 
nguồn nhiệt riêng để tạo ra hơi nước được sử dụng làm tác nhân khí hóa cho cacbua, xúc 
tiến phản ứng nhiệt phân, và nhờ đó, đạt được hiệu suất nhiệt tuyệt vời. Ngoài ra, sáng 
chế đề xuất lò nhiệt phân phong bế dòng chảy thoát của khí gia nhiệt hoặc khí than ướt 
bằng cách bố trí phần bít kín ở vị trí gắn của phần thân, ống phản ứng, và phần cửa ra 
khí than ướt, v.v. của lò nhiệt phân, và duy trì nhiệt độ phản ứng nhiệt phân bằng cách 
bố trí cơ cấu xúc tiến nhiệt phân vào ống phản ứng. Sáng chế đề xuất hệ tạo khí than ướt 
có hiệu suất nhiệt tuyệt vời và trong đó đường dẫn khí đốt cháy được tạo thành để cho 
phép khí đốt cháy được tạo ra bằng lò cốc hóa lưu thông qua lò cốc hóa, lò nhiệt phân, 
bộ quá nhiệt hơi, bộ sinh hơi, thiết bị làm khô, và các thiết bị tương tự. Sáng chế còn đề 
xuất phương pháp cung cấp khí đốt cháy cho hệ tạo khí than ướt. 
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(11) 55519 
(21) 1-2017-02814 (51) 8 B41J  2/165,  25/308,  25/304,  25/34

(22) 30.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IB2015/060055       30.12.2015 (87) WO2016/108199 07.07.2016 
(30) VR2014A000318       30.12.2014      IT 
(71) PROJECTA ENGINEERING S.R.L.  (IT) 

Via Viazza II Tronco, 55 41042 Fiorano Modenese (Modena), Italy 
(72) PALUMBO, Vincenzo (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy trang trí bằng kỹ thuật số 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy trang trí bằng kỹ thuật số (1) dùng để trang trí sản phẩm (P), 
bao gồm khung đỡ (2), ít nhất một băng chuyền (3), để vận chuyển sản phẩm (P) cần 
được trang trí dọc theo hướng chuyển động tiến (4), ít nhất một bộ phận trang trí (7), kết 
hợp với khung đỡ (2) và được định vị bên trên băng chuyền (3), ít nhất một bộ phận 
trang trí (7) có các đầu in tương ứng (8) được tạo ra có các vòi phun dùng cho chất lỏng 
cần được phân phối lên bề mặt của sản phẩm (P) cần được trang trí, và vỏ (16), mà ít 
nhất một giá đỡ (17) được chứa trong đó, được làm liền khối với các đầu (8). Giá đỡ 
(17) di chuyển được, so với vỏ (16), giữa vị trí không hoạt động bên trên và vị trí vận 
hành bên dưới, mà trong đó các đầu (8) được đặt cách một cách chính xác so với bề mặt 
của sản phẩm cần được trang trí (P). 
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(11) 55520 
(21) 1-2017-02832 (51) 8 A61K  31/19,  31/191,  9/08,  9/48,  

31/506,  9/00,  9/70,  45/06, A23L  
33/10 

(22) 04.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/013191   04.12.2015 (87) WO2016/108446 07.07.2016 
(30) 10-2014-0192158        29.12.2014      KR 

10-2015-0142828        13.10.2015      KR 
(71) METIMEDI PHARMACEUTICALS CO., LTD  (KR) 

Suite 908, 263, Central-ro, Yeonsu-gu, Incheon 22006, Republic of Korea 
(72) KIM, Hwan Mook (KR), JEONG, Keun Yeong (KR), SIM, Jae Jun (KR), JANG, 

Yeong Su (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa muối lactat kim loại dùng để điều trị bệnh 

ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm điều trị bệnh ung thư chứa thành phần hoạt tính là muối 

lactat kim loại, mà có thể được phân ly, trong tế bào ung thư, thành lactat có khả năng 
ức chế hiệu quả các hoạt động như tăng sinh, xâm lấn, và di căn của các tế bào ung thư 
bằng cách làm rối loạn các quá trình chuyển hóa của tế bào ung thư; dược phẩm ức chế 
quá trình di căn của ung thư; và thực phẩm có tác dụng làm thuyên giảm bệnh ung thư. 
Muối lactat kim loại theo sáng chế ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư và làm 
chết tế bào ung thư bằng cách gây rối loạn các quá trình chuyển hóa trong con đường 
sản xuất năng lượng chính của tế bào ung thư, và ức chế sự biểu hiện của các yếu tố tạo 
ra khả năng kháng bức xạ, trong khi không gây tác dụng phụ. Vì thế, muối lactat kim 
loại có thể được sử dụng rộng rãi trong liệu pháp kháng ung thư một cách hiệu quả hơn. 
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(11) 55521 
(21) 1-2017-02880 (51) 8 F26B  3/06,  25/00, C10B  57/10 

(22) 17.06.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/006148       17.06.2015 (87) WO2016/108360 07.07.2016 
(30) 10-2015-0000077            02.01.2015    KR 

10-2015-0000079            02.01.2015    KR 
10-2015-0000081            02.01.2015    KR 
10-2015-0000083            02.01.2015    KR 
10-2015-0000089            02.01.2015    KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2017 
(71) HANKOOK TECHNOLOGY INC.  (KR) 

6F 581, Gangnam-daero, Seocho-gu Seoul 137-857, Republic of Korea 
(72) KIM, Sung Kon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị làm giảm bụi theo nguồn cấp than đá rơi ở thiết bị làm 

khô than đá bằng cách sử dụng hơi gia nhiệt lại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm giảm bụi mà giảm thiểu sự tạo ra bụi khi than đá bị rơi 

và được cấp từ thiết bị làm khô bên trên đến thiết bị làm khô bên dưới trong thiết bị làm 
khô nhiều tầng dùng để làm khô than đá bằng cách sử dụng hơi nước gia nhiệt lại. Sáng 
chế đề cập đến thiết bị làm khô than đá bằng cách sử dụng hơi nước gia nhiệt lại, thiết bị 
này được tạo cấu hình sao cho than đá mà đã được làm khô lần thứ nhất trong thiết bị 
làm khô than đá thứ nhất được đưa vào trong thiết bị làm khô than đá thứ hai và do đó 
được làm khô lần thứ hai. 
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(11) 55522 
(21) 1-2017-02918 (51) 7 C07D  473/18,  473/34, A61K  31/52, 

A61P  35/00, C07F  9/6574, C07H  
19/213 

(22) 27.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/051654 27.01.2016 (87) WO2016/120305 04.08.2016 
(30) 1501462.4      29.01.2015      GB 

62/262,621      03.12.2015       US 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED  

(GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) BIGGADIKE, Keith (GB), CHAMPIGNY, Aurelie Cecile (FR), COE, Diane Mary 
(GB), NEEDHAM, Deborah (GB), TAPE, Daniel Terence (GB) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất dinucleotit vòng hữu ích để điều trị bệnh ung thư và 

bệnh khác, dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa hợp chất 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng và tautom của nó, dược phẩm, và dược phẩm kết hợp chứa hợp 
chất này. Sáng chế còn đề cập đến hợp chất, dược phẩm kết hợp, và dược phẩm này để 
sử dụng trong việc điều trị bệnh và tình trạng bệnh lý trong đó sự điều biến STING 
(Stimulator của Interferon Gen) tạo ra lợi ích trị liệu, ví dụ bệnh viêm, bệnh tự miễn dịch 
và dị ứng, bệnh nhiễm trùng, bệnh ung thư, hội chứng tiền ung thư và dùng làm chất bổ 
trợ vacxin. 
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(11) 55523 
(21) 1-2017-02983 (51) 7 A43B 23/00 

(22) 02.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2017 
(75) Nguyễn Đình Bảo  (VN) 

Xóm 4, thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
(54) Dép xăng-đan có quai tháo lắp được 

  (57)     Sáng chế đề cập dép xăng-đan có quai tháo lắp được với mục đích thay đổi kiểu dáng 
sản phẩm tùy theo sở thích của người sử dụng trong quá trình sử dụng. Dép xăng-đan có 
quai tháo lắp được bao gồm đế dép (1) và quai dép (2), trên đế dép (1) được gắn nhiều 
phương tiện khóa đế (3), trên quai dép (2) được gắn một hoặc nhiều phương tiện khóa 
quai (4) ở hai đầu quai dép. Phương tiện khóa quai (4) có thể lắp chặt hoặc tháo rời khỏi 
phương tiện khóa đế (3) một cách dễ dàng bằng cơ cấu lắp và khóa nhanh. Nhờ đó, 
chúng ta có thể lắp thêm quai dép vào đế dép hoặc có thể tháo bớt quai dép khỏi đế dép, 
mỗi lần như vậy chúng ta có được kiểu dáng mới cho sản phẩm. 
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(11) 55524 
(21) 1-2017-02984 (51) 7 E04B  5/32,  5/43 

(22) 02.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2017 
(75) Phạm Khắc Hiên  (VN) 

Số 4 lô 4a phố Trung Hoà, khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Sàn dày sườn bê tông cốt thép dạng ô cờ 

  (57)     Sáng chế sàn dày sườn bê tông cốt thép dạng ô cờ đề xuất những cải tiến về cấu tạo, 
biện pháp và quy trình thi công cho sàn dày sườn bê tông cốt thép dạng ô cờ làm giảm 
đáng kể chi phí xây dựng, tăng hiệu quả sử dụng công trình. 
Thép sàn gồm các sườn thép và lưới thép mặt trên được gia công tại nhà máy, các thanh 
thép rời được đặt gia cường tại các vị trí chịu lực lớn. Sườn thép một phương dạng dàn 
không gian tiết diện chữ V ngược với một thép đỉnh và hai thép đáy được liên kết hàn 
với nhau thông qua hai thép nhỏ hơn uốn hình ziczac ở hai mặt bên. Dùng sườn thép 
tương tự nhưng bỏ đi thanh đỉnh sẽ có dạng như răng lược, được quay ngược lại rồi cài 
vuông góc vào các sườn thép đã đặt tạo thành các sườn thép phương vuông góc. Có thể 
sử dụng cả sườn răng lược đơn chỉ có một thanh dọc hàn với một thanh ziczac. Các thép 
ziczac hai phương là cốt xiên chịu cắt, vì vậy không cần đặt cốt đai cho các dầm sườn 
như sàn ô cờ truyền thống và không cần chống nổi khối tạo rỗng như các sàn cải tiến 
hiện nay. Về mặt thi công, đã cải tiến côp pha sàn dạng hộp nhựa và đề xuất côp pha cho 
đáy dầm dạng vành khăn hình vuông bằng thép hộp, cấu tạo đơn giản, bền, lắp đặt tháo 
dỡ dễ dàng. 
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(11) 55525 
(21) 1-2017-03007 (51) 7 A62B  18/02, A41D  13/11 

(22) 13.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/061354       13.04.2015 (87) WO2016/166794 20.10.2016 
(71) MUYU CO., LTD.  (JP) 

2-1-513, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo 1500042, Japan 
(72) Hiroshi ITO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khẩu trang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khẩu trang có cấu tạo phù hợp với việc ngăn chặn sự xâm nhập của 
các hạt có hại trong khi vẫn loại bỏ được sự khó khăn trong hô hấp khi đeo khẩu trang. 
Khẩu trang (1) có phần thân chính (10) che kín miệng của người đeo. Phần thân chính 
(10) có tấm lót (10a) (tấm lót thứ nhất) và tấm lót (10b) tấm lót thứ hai nằm chồng lên 
nhau. Phần thân chính (10) có các phần lỗ (12, 14). Trong các tấm lót (10a, 10b), các 
phần lỗ (12, 14) chỉ nằm trên tấm lót thứ nhất (10a).  
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(11) 55526 
(21) 1-2017-03008 (51) 7 A62B  18/02, A41D  13/11 

(22) 13.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/061355       13.04.2015 (87) WO2016/166795 20.10.2016 
(71) MUYU CO., LTD.  (JP) 

2-1-513, Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo 1500042, Japan 
(72) Hiroshi ITO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khẩu trang 

  (57)     Khẩu trang có thể làm giảm nhẹ gánh nặng tác động lên phía sau của tai người đeo và 
hơn nữa còn thuận tiện cho người đeo khi sử dụng. Khẩu trang (1) bao gồm phần thân 
chính (10), phần đeo tai (20) và phần bảo vệ (30). Phần thân chính (10) che phủ ít nhất 
là một phần khuôn mặt của người đeo. Phần đeo tai (20) được tạo ra ở hai bên trái và 
phải của phần thân chính 10 và được móc vào tai người đeo. Phần bảo vệ (30) là dạng 
miếng, được gắn vào phần đeo tai (20) và che phủ tai người đeo khi ở trạng thái trải ra. 
Phần bảo vệ (30) được tạo kết cấu để cuộn về hai bên phần đeo tai (20). 
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(11) 55527 
(21) 1-2017-03015 (51) 8 C04B  20/00, B28C  7/06, C04B  

14/48, E04C  5/02,  5/07 
(22) 05.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/053547       05.02.2016 (87) WO2016/158008 06.10.2016 
(30) 2015-074795       01.04.2015      JP 
(71) SUMITOMO (SEI) STEEL WIRE CORP.  (JP) 

1-1, Koyakita 1-chome, Itami-shi, Hyogo 664-0016, JAPAN 
(72) YAMADA, Masato (JP), MATSUBARA, Yoshiyuki (JP), MATSUSHITA, Kiminori 

(JP), TANAKA, Shuichi (JP), OIKAWA, Masashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thân cốt bê tông, phương pháp sản xuất thân cốt bê tông này, 

kết cấu đóng gói thân cốt bê tông và phương pháp trộn bê 
tông cốt sợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thân cốt bê tông dạng tấm chứa các sợi cốt bê tông. Tốt hơn là, mỗi 
sợi cốt bê tông có đường kính là 0,3mm hoặc nhỏ hơn và chiều dài nằm trong khoảng từ 
5mm đến 25 mm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thân cốt bê tông nêu trên, kết 
cấu đóng gói thân cốt bê tông và phương pháp trộn bê tông cốt sợi. 
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(21) 1-2017-03027 (51) 7 B65D  85/804 

(22) 22.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/053684   22.02.2016 (87) WO2016/135105 01.09.2016 
(30) 10 2015 203 585.9        27.02.2015      DE 
(71) K-FEE SYSTEM GMBH  (DE) 

Senefelder Str. 44, Bergisch Gladbach, 51469, Germany 
(72) Gunter EMPL (DE), Andre THROM (DE), Marco HANISCH (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Viên nang dùng một lần để tạo ra đồ uống bao gồm chi tiết 

lọc được kết nối vào bằng cách bịt kín 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nang dùng một lần để pha chế đồ uống, trong đó viên nang 

bao gồm thành bên và đáy, cùng nhau tạo thành khoảng trống, chi tiết lọc được gắn kín 
vào đáy trong phạm vi khoảng trống này. 
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(11) 55529 
(21) 1-2017-03070 (51) 7 F25J  3/02 

(22) 13.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/013182      13.01.2016 (87) WO2016/137591 01.09.2016 
(30) 62/126,147           27.02.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2017 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

CORP-URC-E2.4A.296, 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, TX 77389, 
United States of America 

(72) NAGAVARAPU, Ananda, K.  (IN), NORTHROP, P., Scott (US), DENTON, Robert, 
D. (US), VALENCIA, Jaime, A. (US) 

(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Hệ thống điều hòa dòng cấp khí chua cho tháp chưng cất lạnh 

sâu, phương pháp làm lạnh nối tiếp dòng cấp khí chua cho tháp 
chưng cất lạnh sâu và hệ thống chưng cất lạnh sâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống điều hòa dòng cấp khí chua (504) cho tháp chưng cất lạnh 
sâu, phương pháp làm lạnh nối tiếp dòng cấp khí chua cho tháp chưng cất lạnh sâu và hệ 
thống chưng cất lạnh sâu, trong đó hệ thống điều hòa dòng cấp khí chua cho tháp chưng 
cất lạnh sâu bao gồm bộ phận loại nước (261, 506) được tạo kết cấu để phân tách dòng 
cấp khí chua (504) thành dòng thứ nhất bao gồm nước và dòng cấp, và bộ phận làm lạnh 
nối tiếp được ghép với cả bộ phận loại nước (261, 506) và tháp chưng cất lạnh sâu, trong 
đó bộ phận làm lạnh nối tiếp bao gồm giai đoạn thứ nhất được kết cấu để phân tách 
dòng cấp thành dòng cấp được làm lạnh một phần (510) và dòng thứ hai bao gồm khí 
axit, giai đoạn thứ hai được tạo kết cấu để làm lạnh dòng cấp được làm lạnh một phần 
(510) thành dòng cấp được làm lạnh và dòng thứ ba bao gồm khí axit, và ống phun dòng 
cấp được làm lạnh được ghép với cửa vào cấp của tháp chưng cất lạnh sâu, trong đó giai 
đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai và cả hai được tạo kết cấu để chuyển ít nhất một trong 
số dòng thứ hai và dòng thứ ba đến khu vực đáy của tháp chưng cất lạnh sâu (502). 
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(11) 55530 
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H02P  9/08, F02N  3/04, H02P  
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(22) 28.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/062847           28.04.2015 (87) WO2016/174742 03.11.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2017 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tatsuya ARAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ thống cấp điện xe cộ và phương pháp điều khiển hệ thống 

cấp điện xe cộ 
  (57)     Hệ thống cấp điện xe cộ bao gồm: tranzito điều khiển thứ nhất có một đầu được nối với 

một đầu của mạch cầu ba pha và đầu còn lại được nối với một đầu của bộ chuyển mạch 
chính; đi-ốt parazit điều khiển thứ nhất có anốt được nối với một đầu của tranzito điều 
khiển thứ nhất và catốt được nối với đầu còn lại của tranzito điều khiển thứ nhất; 
tranzito điều khiển thứ hai có một đầu được nối với đầu còn lại của cầu chì ắc quy và 
đầu còn lại được nối với một đầu của bộ chuyển mạch chính, và đi-ốt parazit điều khiển 
thứ hai có anốt được nối với một đầu của tranzito điều khiển thứ hai và catốt được nối 
với đầu còn lại của tranzito điều khiển thứ hai. 
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(11) 55531 
(21) 1-2017-03093 (51) 7 C07K  14/235, C12N  1/20, A01N  

63/02 
(22) 15.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/013628   15.01.2016 (87) WO2016/115476 21.07.2016 
(30) 62/104,157        16.01.2015      US 
(71) VALENT BIOSCIENCES LLC  (US) 

870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, United States of America 
(72) DEVISETTY, Bala, N. (US), DAHOD, Samun (US), MARMOR, Frederick  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nông nghiệp chứa Bacillus thuringiensis subsp. 

kurstaki và Bacillus thuringiensis subsp. aizawai và phương 
pháp kiểm soát ấu trùng bộ cánh vảy sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế nhìn chung đề cập đến chế phẩm nông nghiệp chứa chủng Bacillus 
thuringiensis subsp, kurstaki hiệu lực cao và chủng Bacillus thuringiensis subsp, 
aizawai, trong đó tỷ lệ khối lượng của Bacillus thuringiensis subsp, kurstaki so với 
Bacillus thuringiensis subsp, aizawai là nằm trong khoảng từ 20:80 đến 80:20. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm theo sáng chế và sử dụng chế phẩm 
này để kiểm soát một cách hiệu quả loài gây hại cây trồng.  
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(21) 1-2017-03094 (51) 7 A01N  63/02, C12P  1/04, C07K  

14/325 
(22) 15.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/013618  15.01.2016 (87) WO2016/140742 09.09.2016 
(30) 62/104,147       16.01.2015      US 
(71) VALENT BIOSCIENCES LLC  (US) 

870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, United States of America 
(72) BRANSCOME, Deanna, D. (US), STOREY, Roger, D. (US), ELDRIDGE, James, 

Russell (US), BRAZIL, Emily, E.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp kiểm soát vật gây hại cho cây trồng bằng cách 

sử dụng hỗn hợp Bacillus thuringiensis subsp, aizawai và 
Bacillus thuringiensis subsp, kurstaki có tác dụng hiệp đồng 

  (57)     Sáng chế nói chung đề cập đến phương pháp kiểm soát vật gây hại cho cây trồng bằng 
cách sử dụng lượng có tác dụng hiệp đồng của Bacillus thuringiensis subsp, aizawai và 
Bacillus thuringiensis subsp, kurstaki, trong đó vật gây hại cho cây trồng là sâu tơ cải 
bắp, sâu xanh da láng, sâu đục thân mía, sâu đo hại cây đậu tương, sâu đục trái trên cây 
ngô, sâu đo kí sinh trên cải bắp và sâu đục thân ngô Tây Nam, và trong đó tỷ lệ của 
Bacillus thuringiensis subsp, kurstaki và Bacillus thuringiensis subsp, aizawai nằm trong 
khoảng từ 1:0,001 đến khoảng 1:3,5.  
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(21) 1-2017-03116 (51) 8 D04B  1/22, A43B  1/04 

(22) 13.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/013216      13.01.2016 (87) WO2016/115231 21.07.2016 
(30) 62/104,190           16.01.2015     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2017 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, United States of America 
(72) BAINES Simon John (US), DEALEY Stuart W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp dệt kim phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dệt kim phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép bao gồm 
bước thực hiện việc chạy ít nhất một cơ cấu cấp sợi dọc theo trục dọc tương đối với các 
giường kim thứ nhất và thứ hai của máy dệt kim. Phương pháp này bao gồm bước cấp ít 
nhất một sợi bằng ít nhất một cơ cấu cấp sợi trong quá trình chạy. Phương pháp này còn 
có bước tạo ra, trong quá trình chạy, các vòng thứ nhất bằng các kim thứ nhất để tạo ra 
phần thứ nhất của phụ kiện dệt kim. Phương pháp này còn có bước tạo ra, trong quá 
trình chạy, các vòng thứ hai bằng các kim thứ hai để tạo ra phần thứ hai của phụ kiện 
dệt kim. Phần thứ nhất tạo ra phía giữa của mũ giày dùng cho giày dép. Ngoài ra, phần 
thứ hai tạo ra phía bên của mũ giày dùng cho giày dép. 
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(11) 55534 
(21) 1-2017-03127 (51) 8 C07K  14/59 

(22) 22.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/059006   22.04.2016 (87) WO2016/170113 27.10.2016 
(30) 15164965.4        24.04.2015      EP 
(71) FERRING B.V.  (NL) 

Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Netherlands 
(72) PLAKSIN, Daniel (IL), GRINHUT, Ayelet (IL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Gonadotrophin và phương pháp sản xuất gonadotrophin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trình tự polynucleotit mã hóa gonadotrophin, tế bào chủ, khác biệt 

ở chỗ nó chứa trình tự polynucleotit được cài vào hệ gen của nó mã hóa cho chuỗi α của 
hCG (gonadotrophin màng đệm của người). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất hCG tái tổ hợp bằng cách sử dụng tế bào chủ nêu trên và hCG thu được từ 
phương pháp sản xuất này. 
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(11) 55535 
(21) 1-2017-03129 (51) 7 C08C  19/06,  19/40, C08F  136/06, 

C08G  18/69,  18/22,  18/76 
(22) 03.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/054486   03.03.2016 (87) WO2016/142249 15.09.2016 
(30) 15157996.8        06.03.2015      EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) ELING, Berend (NL), DILCHER, Jan (DE), RUDNIK, Jessica (DE), LUINSTRA, 

Gerrit (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất polybutadienol, polybutadienol thu được 

bằng quy trình này và polyuretan 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất polybutadienol từ polybutadien có khối lượng mol 

trung bình số nằm trong khoảng từ 300 đến 2000 g/mol bao gồm từ 20 đến 50% liên kết 
đôi 1,4 và từ 50 đến 80% liên kết đôi 1,2 vinyl và 1,2 xyclovinyl, tính theo số lượng tất 
cả các liên kết đôi, quy trình này bao gồm các bước: 

i) epoxy hóa một số hoặc tất cả các liên kết đôi 1,4 bằng chất phản ứng epoxy hóa 
mà epoxy hóa một cách chọn lọc liên kết đôi 1,4; 

ii) cho polybutadien đã epoxy hóa phản ứng với rượu hoặc nước để tạo thành 
polybutadienol. 

Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến polybutadienol thu được bằng quy trình này 
và polyuretan. 
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(11) 55536 
(21) 1-2017-03134 (51) 7 C02F  1/00,  1/28,  1/44 

(22) 30.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/078085      30.04.2015 (87) WO2016/119327 04.08.2016 
(30) 201510053709.2           30.01.2015      CN 

201520071240.0           30.01.2015      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2017 
(71) 1. FOSHAN SHUNDE MIDEA WATER DISPENSER MFG. CO., LTD.    (CN) 

The 1st floor and a part of 2nd floor of No. 1 Workshop, No. 68 Guangle Road, 
Guangjiao Community Residents Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong 
528311, China  
2. MIDEA GROUP CO., LTD.   (CN) 
B26-28F, Midea Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, 
Guangdong 528311, China  

(72) CAI, Xuegang  (CN), LIU, Lei  (CN), ZHANG, Xingzhi (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống tinh chế nước 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống tinh chế nước (100), gồm có : hộp lọc phức hợp (10), hộp lọc 
phức hợp (10) gồm có hộp lọc xử lý trước (11) và bộ màng lọc (12) ; ống nạp nước chưa 
xử lý (20); ống xả nước tinh khiết (30); ống nước được xử lý trước (50); bơm tăng áp 
(60); thiết bị phát hiện chất lượng nước (20), thiết bị phát hiện chất lượng nước (70) 
được bố trí trong ống nạp nước chưa xử lý (20) và/hoặc ống xả nước tinh khiết (30) và 
được cấu tạo để phát hiện chất lượng nước trong ống nạp nước chưa xử lý (20) và/hoặc 
ống xả nước tinh khiết (30); và thiết bị điều khiển được kết nối với thiết bị phát hiện 
chất lượng nước (70) và được cấu tạo để xác định tuổi thọ của hộp lọc phức hợp (10) 
và/hoặc phán đoán liệu hộp lọc phức hợp (10) đã hết hiệu quả hay chưa theo thông tin 
được phát hiện bởi thiết bị phát hiện chất lượng nước (70) hay không.  
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(22) 09.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/052676   09.02.2016 (87) WO2016/131671 25.08.2016 
(30) 15155374.0        17.02.2015      EP 
(71) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) RUDOLPH, Hans (DE), YAMAMOTO, Etsuhiro (JP), NEGISHI, Eiji (JP), 

NOMURA, Akira (JP), TOMATA, Tatsuro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất hạt xốp polyuretan dẻo nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt xốp polyuretan dẻo nhiệt bao gồm các bước: 
a) làm nóng chảy polyuretan dẻo nhiệt trong máy ép đùn thứ nhất (E1), 
b) bơm chất tạo bọt dạng khí vào máy ép đùn thứ hai (E2), 
c) tẩm chất tạo bọt dạng khí đồng đều vào polyuretan dẻo nhiệt nóng chảy trong máy ép 
đùn thứ ba (E3), và  
d) ép đùn polyuretan dẻo nhiệt nóng chảy đã được tẩm qua khuôn đĩa và tạo hạt nóng 
chảy trong thiết bị tạo hạt dưới nước dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất để tạo ra hạt xốp 
polyuretan dẻo nhiệt. 
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(11) 55538 
(21) 1-2017-03153 (51) 7 A61K  31/522, C07D  473/06,  

473/08, A61P  13/04,  19/06,  29/00,  
19/02,  13/12 

(22) 28.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/000061      28.01.2016 (87) WO2016/119570 04.08.2016 
(30) 201510048096.3           30.01.2015      CN 

201510079809.2           13.02.2015      CN 
201510080714.2           13.02.2015      CN 
201510216089.X           30.04.2015      CN 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2017 
(71) SHANTON PHARMA CO., LTD.  (CN) 

Suite 328, Room 3068, Building 1, 399 Shengxia Road, Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, China 

(72) ZHANG, Qian (CN), HUANG, Zhenhua (SG), LIU, Jinrong (CN), CHI, Shuangshuang 
(CN) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất xantin có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh 
do urat hoặc bệnh gót và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), muối dược dụng của chúng, solvat của 
chúng, hoặc dược phẩm chứa chất bất kỳ trong số chúng để làm giảm lượng axit uric, 
phòng ngừa hoặc làm giảm tình trạng viêm, và phòng ngừa hoặc điều trị bệnh do urat 
hoặc bệnh gót. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), muối dược dụng 
của chúng, solvat của chúng, hoặc dược phẩm chứa chúng để điều trị hoặc phòng ngừa 
chứng tăng axit uric huyết, bệnh gót, bệnh viêm do gót, chứng đau và bệnh thận do axit 
uric. 

 

 
 

trong đó R1 là hydro, C1-4 alkyl hoặc nhóm tương tự, R2 là C1-10alkyl hoặc nhóm tương tự, 
R3 là halogen hoặc nhóm tương tự. 
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(11) 55539 
(21) 1-2017-03159 (51) 7 H04W  72/14,  72/12 

(22) 19.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/018783  19.02.2016 (87) WO2016/148841 A1 22.09.2016 
(30) 62/133,339       14.03.2015      US 

62/133,391       15.03.2015      US 
62/133,555        16.03.2015      US 
14/948,099       20.11.2015      US 

(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) LIN, Jamie Menjay (US), JIANG, Jing  (CN), JI, Tingfang (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây và vật ghi 

bất biến đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật được dùng trong các hệ thống trong đó các thiết bị có 

các mức ưu tiên khác nhau dùng chung tập hợp tài nguyên để truyền thông (ví dụ, các 
cuộc truyền liên kết xuống). Một số khía cạnh đề xuất kênh chỉ báo mới và thủ tục báo 
hiệu thông tin lập lịch (ví dụ, thông tin ưu tiên). Thông tin này có thể dùng làm chỉ báo 
cho các trợ cấp mới có thể có. Thông tin này còn có thể dùng làm chỉ báo cho các xung 
đột lập lịch ưu tiên cao hơn hoặc bao gồm các lệnh rõ ràng do xung đột (ví dụ, các xung 
đột liên quan đến việc đánh thủng tài nguyên được cấp phát để truyền cho các thiết bị ưu 
tiên thấp hơn). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 
và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính lưu trữ mã thực hiện được bằng máy tính để 
truyền thông không dây.  
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(11) 55540 
(21) 1-2017-03161 (51) 8 A01F  12/22 

(22) 22.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/054975          22.02.2016 (87) WO2016/158078 06.10.2016 
(30) 2015-067962          30.03.2015       JP 

2015-067963          30.03.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2017 
(71) YANMAR CO., LTD. (JP)  (JP) 

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530- 8311, Japan 
(72) SAMURAKI Hitoshi (JP), MASANO Junichi (JP), NAKAHATA Akihiro (JP), 

OTOKURA Susumu (JP), KITAOKA Harumasa (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Trụ đập lúa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới trụ đập lúa có cấu tạo bao gồm: thân trụ đập lúa có tấm trước và tấm 
sau được cố định vào trục trụ đập lúa và tấm che (650) được cố định vào tấm trước và 
tấm sau để bao quanh trục trụ đập lúa; và các khung đỡ răng đập lúa có các thanh đỡ dài 
và các răng đập lúa, các răng đập lúa này được bố trí cách nhau theo chiều dọc của các 
thanh đỡ, trong đó các thanh đỡ được gắn tháo ra được vào mặt ngoài của tấm che (650) 
theo cách sao cho các răng đập lúa nhô ra ngoài theo hướng kính từ các thanh đỡ và các 
thanh đỡ kéo dài gần như song song với trục trụ đập lúa và được bố trí cách nhau quanh 
chu vi của trục trụ đập lúa. 

  
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
140 

(11) 55541 
(21) 1-2017-03175 (51) 7 C12N  1/00 

(22) 18.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2017 
(71) Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Bạch Thị Mai Hoa (VN), Đặng Thị Thùy Dương (VN), Vũ Thị Hạnh Nguyên (VN), 
Phạm Thanh Huyền (VN), Hồ Tuyên (VN), Nguyễn Phương Nhuệ (VN), Phí Quyết 
Tiến (VN) 

(54) Vi khuẩn Lysinibacillus sphaericus VN3 có khả năng sinh 
collagenaza ngoại bào 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng Lysinibacillus sphaericus VN3 có khả năng sinh tổng hợp 
collagenaza ngoại bào. Chủng này được phân lập ra từ đất của bãi rác Nam Sơn bằng các 
môi trường khoáng có nguồn cơ chất đặc hiệu. Chủng Lysinibaciullus sphaericus VN3 
đã được phân loại tên bằng các phương pháp hiện đại và cổ điển. Chủng Lysinibacillus 
sphaericus VN3 này có các đặc tính: 
(i) sinh trưởng ở độ pH tối ưu là 7,5; 

(ii) phát triển tối ưu ở nhiệt độ 37°C; và 
(iii) sinh tổng hợp collagenaza tối ưu trên môi trường ISP9 có bổ sung 1% collagen. 
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(11) 55542 
(21) 1-2017-03182 (51) 7 H01M  10/04, H04M  10/058, H01M  

10/659,  10/653,  2/10 
(22) 26.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/019910   26.02.2016 (87) WO2016/138463 A1 01.09.2016 
(30) 62/126,223        27.02.2015      US 

104108583        18.03.2015      TW 
(71) GOGORO INC.  (HK) 

3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong 
(72) LIU, Tai-Tsun (TW), YANG, Chian-Peng (TW), LIN, Yi-Hsiang (TW), LUKE, Hok-

Sum Horace (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lưu trữ năng lượng điện xách tay và phương pháp sản 

xuất thiết bị lưu trữ năng lượng điện xách tay này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lưu trữ năng lượng điện (10, 120) dùng cho các thiết bị 

dùng điện xách tay như xe cộ hoặc thiết bị điện tử tiêu dùng gồm có các màng ngăn để 
tối thiểu hóa sự truyền năng lượng nhiệt và cháy lan truyền trong trường hợp hãn hữu 
khi pin lưu trữ năng lượng điện bị sự cố, nổ và bốc cháy. Vật liệu hấp thụ năng lượng 
nhiệt được bố trí trong thiết bị lưu trữ năng lượng điện (10, 120). Các thành phần ăn 
mòn thay thế (302, 304, 306, 310) được cung cấp bên trong vật liệu hấp thụ nhiệt. Các 
kênh dẫn được hình thành bên trong vật liệu hấp thụ nhiệt (302, 304, 306, 310) khi các 
thành phần ăn mòn thay thế phân giải nhiệt. 
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(11) 55543 
(21) 1-2017-03183 (51) 7 B01D  67/00, C23C  18/16, B01D  

69/12 
(22) 11.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/052884   11.02.2016 (87) WO2016/131697 A1 25.08.2016 
(30) 15155565.3        18.02.2015      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) ALENCHERRY Tino Johnichan (IN), MATTATHIL SUKUMARAN Suma (IN), 

RAJANARAYANA Venkataraghavan (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Màng vi xốp để lọc nước và phương pháp sản xuất màng vi xốp 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng lọc kháng khuẩn, cụ thể là sáng chế đề cập đến màng vi xốp 

loại bỏ virut trong nước. Các tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng kim loại đồng (Cu) 
đồng nhất và dính chặt trên bề mặt xốp mà không tạo ra sự ăn mòn khi bề mặt của chất 
nền xốp polyme có lớp phủ bằng kim loại bạc và lớp phủ bằng kim loại đồng phủ chêm 
lớp phủ bằng bạc. Mặt khác, sự rửa trôi đồng trên bề mặt màng lọc nước vi xốp nằm 
trong giới hạn cho phép. 

Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất màng vi xốp và thiết bị 
lọc nước có chứa màng vi xốp này. 
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(11) 55544 
(21) 1-2017-03184 (51) 7 B01D  67/00,  69/02,  69/10, C02F  

1/44, B01D  69/14 
(22) 15.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/053134   15.02.2016 (87) WO2016/131754 A1 25.08.2016 
(30) 15155569.5        18.02.2015      EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) MAJUMDAR Udayan (IN), RAJANARAYANA Venkataraghavan (IN), 

SAMADDER Satyajit (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp chuẩn bị bộ lọc để làm sạch chất lỏng, bộ lọc 

thu được bởi phương pháp này và thiết bị lọc nước chứa bộ lọc 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị bộ lọc để làm sạch chất lỏng, bộ lọc thu 
được bởi phương pháp này và thiết bị lọc nước chứa bộ lọc này. Bộ lọc theo sáng chế có 
khả năng làm sạch chất lỏng đạt mức giảm 2 log của vi khuẩn, virut hoặc bào xác, và 
làm sạch chất lỏng có tốc độ dòng chảy cao trong hệ thống lọc nước cấp theo trọng lực. 
Ngạc nhiên là, các tác giả sáng chế phát hiện ra rằng bộ lọc bao gồm bộ phận đỡ dạng 
sợi có các sợi và nền polyme được ngâm tẩm đồng, khác biệt ở chỗ, nền polyme được 
xếp chồng lên bề mặt sợi, không chỉ làm giảm virut trong chất lỏng cần làm sạch ở dạng 
giọt áp suất thấp, mà còn giữ được tốc độ dòng chảy cao. Ngoài ra, còn phát hiện ra rằng 
quá trình khử đồng khỏi bộ lọc cũng nằm trong giới hạn cho phép. 
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(11) 55545 
(21) 1-2017-03192 (51) 7 C07D  331/02, C08G  75/08, G02B  

1/04 
(22) 01.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/056150        01.03.2016 (87) WO2016/152400 A1 29.09.2016 
(30) 2015-060824        24.03.2015       JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan 
(72) NISHIMORI Yoshihiko (JP), KAMURA Teruo (JP), HORIKOSHI Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất episulfua và chế phẩm chứa hợp chất này, vật liệu 

quang, thấu kính chứa vật liệu này và phương pháp sản xuất 
vật liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất episulfua có công thức (1) và chế phẩm dùng làm vật liệu 
quang chứa hợp chất có công thức (1) và hợp chất có công thức (2). Chế phẩm dùng làm 
vật liệu quang này có thể lưu trữ ổn định hợp chất có công thức (2) với chi phí thấp, và 
còn có thể lưu trữ ổn định hợp chất này với sự thay đổi nhiệt độ. Ngoài ra, chế phẩm 
dùng làm vật liệu quang này có thể tạo ra được vật liệu quang có tính chịu sáng tốt. 

 

 
 

(Trong công thức (1), m là số nguyên từ 0 đến 4; và n là số nguyên từ 0 đến 2.) 
 

 
 
(Trong công thức (2), m là số nguyên từ 0 đến 4; và n là số nguyên từ 0 đến 2.) 
Sáng chế còn đề cập đến vật liệu quang, thấu kính quang chứa vật liệu này và phương 
pháp sản xuất vật liệu này. 
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(11) 55546 
(21) 1-2017-03197 (51) 8 A61M  1/06 

(22) 09.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/052728     09.02.2016 (87) WO2016/131681 A1 25.08.2016 
(30) 15155890.5          20.02.2015      EP 
(71) MEDELA HOLDING AG  (CH) 

Lattichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland 
(72) RIGERT, Mario (CH), KÄPPELI, Daniela (CH), SCHLIENGER, AndrÐ (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chụp bảo vệ vú 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chụp bảo vệ vú dùng cho bơm hút sữa để hút sữa từ vú người mẹ, 
chụp bảo vệ vú này có phễu (11) để định vị tỳ lên vú người mẹ và phần nối (10), trong 
đó phễu (11) mở rộng về phía vú người mẹ và bao quanh ít nhất một núm vú và một 
phần quầng vú quanh núm vú của vú người mẹ. Phễu (11) có một đầu gần vú để tạo ra 
mép tỳ (12) để tiếp xúc với vú người mẹ. Chụp bảo vệ vú có đường dẫn xuyên qua (14) 
kéo dài từ đầu của phễu (11) gần vú tới đầu của phần nối (10) ở cách xa vú, và được làm 
thích ứng để tác dụng áp suất âm lên vú người mẹ và dẫn dòng ra của sữa hút được từ 
vú. Mép tỳ (12) của phễu (11) được tạo ra bởi một đường cong ba chiều không nằm trên 
một mặt phẳng duy nhất, trong đó phễu (11) có ít nhất hai mặt phẳng đối xứng (S1, S2). 
Chụp bảo vệ vú theo sáng chế cho phép sử dụng trên vú người mẹ theo cách bịt kín tối 
ưu và thoải mái đối với người mẹ. 
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(11) 55547 
(21) 1-2017-03198 (51) 8 A61M  1/06 

(22) 09.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/052716   09.02.2016 (87) WO2016/131678 A1 25.08.2016 
(30) 15155897.0        20.02.2015      EP 
(71) MEDELA HOLDING AG  (CH) 

Lattichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland 
(72) FURRER, Etienne (CH), SCHLIENGER, AndrÐ (CH), MUTHER, Marcel (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chụp bảo vệ vú 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chụp bảo vệ vú dùng cho bơm hút sữa để hút sữa từ vú người mẹ, 
chụp bảo vệ vú này gồm phần đế cứng (1) có chi tiết nối dạng ống (10) và phễu (11) 
được tạo ra ở dạng liền khối trên đó và mở rộng ra xa chi tiết nối (10) để tiếp nhận vú 
người mẹ. Chụp bảo vệ vú còn có vành chụp mềm (2) được bố trí trên phễu (11) ở đầu 
của phễu (11) hướng ra xa chi tiết nối (10), và được thiết kế để được định vị lên vú 
người mẹ. Đầu này của phễu (11) tạo ra mặt tiếp xúc thứ nhất (12), và đầu của vành 
chụp (2) đối diện với phễu (11) tạo ra mặt tiếp xúc thứ hai (22) ở khớp nối theo chu vi 
(4), hai mặt tiếp xúc này tiếp giáp với nhau theo dạng góc tù. Phễu (11) có độ dày thành 
thứ nhất (14) và vành chụp (2) có độ dày thành thứ hai (24), trong đó độ dày thành thứ 
hai (24) gần như bằng độ dày thành thứ nhất (14). Chụp bảo vệ vú theo sáng chế có thể 
được chế tạo theo cách đơn giản và kinh tế, đồng thời cho phép mức độ thoải mái cao 
khi dùng và trạng thái lắp khít trên vú người mẹ. 
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(11) 55548 
(21) 1-2017-03226 (51) 7 B60N 2/02 

(22) 22.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2017 
(75) Nguyễn Mạnh Duy  (VN) 

Thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Ghế tựa lưng xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế tựa lưng xe máy dùng cho người điều khiển xe máy, cụ thể là 
phụ kiện lắp cho xe máy, được dùng cho người điều khiển xe máy. Ghế tựa lưng xe máy 
gồm tấm tựa lưng (1), chốt hãm (2), các ống thép (3), (5), (6), dây đàn hồi (4), ngàm 
móc (7), nút bấm (8), lò xo (9), và chốt thép (10) được thiết kế giúp cho người điều 
khiển có thể ngồi một cách thoải mái mà không ảnh hưởng đến người ngồi sau (nếu có). 
Ghế này có thể điều chỉnh vị trí tấm tựa lưng gần hoặc xa tay lái sao cho phù hợp với vị 
trí ngồi của người lái. Ghế này cũng có thể dễ dàng tháo rời hoặc gấp gọn khi không sử 
dụng. Ghế này có tấm tựa lưng được thiết kế giúp tránh đau mỏi lưng và các vấn đề về 
cột sống. 
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(11) 55549 
(21) 1-2017-03227 (51) 7 C23C  2/26, B32B  15/01,  15/18, 

C23C  28/00 
(22) 31.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/060800          31.03.2016 (87) WO2016/159300 A1 06.10.2016 
(30) 2015-073554          31.03.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2017 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) SENGOKU, Akihiro (JP), AKIOKA, Koji (JP), KAWAMURA, Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm mạ kẽm    

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm mạ kẽm có độ dính lớp phủ mỹ mãn sau khi ép nóng. 
Thép tấm mạ kẽm này bao gồm thép tấm mạ kẽm là kim loại nền; và lớp xử lý bề mặt 
được tạo ra trên ít nhất một mặt của thép tấm mạ kẽm này và chứa một hoặc nhiều hợp 
chất magie. Lượng của một hoặc nhiều hợp chất magie (tính theo magie oxit) không nhỏ 
hơn 0,2g/m2 và không lớn hơn 5,0g/m2. 
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(11) 55550 
(21) 1-2017-03236 (51) 8 A61K  45/06,  31/138,  31/165,  

31/343,  31/445,  31/536,  33/00,  
31/443, A61P  25/22,  25/24 

(22) 25.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/FR2016/050681      25.03.2016 (87) WO2016/151265 29.09.2016 
(30) 15 52563           26.03.2015      FR 
(71) LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35 rue de Verdun, 92284 Suresnes, France 
(72) BRETIN, Sylvie (FR), DANOBER, Laurence (FR), LESTAGE, Pierre (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tổ hợp của hợp chất 8-xyclopropyl-3-[2-(3-flophenyl)etyl]-7,8-

dihydro-3h-[1,3]oxazino[6,5-g][1,2,3]benzotriazin-4,9-dion và chất 
chống trầm cảm, và dược phẩm chứa tổ hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tổ hợp của hợp chất 8-xyclopropyl-3-[2-(3-flophenyl)etyl]- 7,8-
dihydro-3H-[1,3]oxazino[6,5-g][1,2,3]benzotriazin-4,9-dion có công thức (I):  

 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó với axit hoặc bazơ dược dụng, và chất chống trầm cảm. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa tổ hợp này.  
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(11) 55551 
(21) 1-2017-03238 (51) 8 B63B  27/30,  27/10, E02B  17/00 

(22) 29.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/NO2016/050015     29.01.2016 (87) WO2016/122334 04.08.2016 
(30) 20150140          30.01.2015      NO 
(71) KVAERNER AS  (NO) 

Postboks 74, 1325 Lysaker, Norway 
(72) ENGENE, Knut (NO), GRANLI, Trond (NO), STUEDAL, Odd Inge (NO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống vận chuyển vật liệu trên biển và phương pháp vận 

chuyển vật liệu trên biển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận chuyển vật liệu trên biển bao gồm tàu thủy có mang 

cần cẩu trên biển (4), kết cấu lắp đặt (1) được cố định vào đáy biển và nhô lên trên mực 
nước biển. Kết cấu lắp đặt (1) chứa hệ thống phân phối vận chuyển vật liệu trên sàn kết 
cấu lắp đặt (1). Hệ thống vận chuyển vật liệu này chứa kết cấu giàn độc lập (3) dùng để 
gắn tạm thời với kết cấu lắp đặt (1) và dùng để sử dụng tạm thời trên kết cấu lắp đặt (1) 
cho việc vận chuyển tải trọng. 
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(11) 55552 
(21) 1-2017-03239 (51) 7 A01H  5/00, C12N  15/53,  15/82,  

5/10 
(22) 02.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/073182       02.02.2016 (87) WO2016/127867 18.08.2016 
(30) 201510078810.3            13.02.2015     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2017 
(71) 1. BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.   (CN) 

No. 14 Floor, No. 27 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100080 China  
2. BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 49 Building, Institute For Application Of Atomic Energy, Chinese Academy Of 
Agricultural Sciences, No.2 Yuanmingyuan West Road, Haidian District, Beijing 
100193, China 

(72) TAO, Qing (CN), WU, Yechun (CN), PANG, Jie  (CN), NIU, Xiaoguang (CN), XIE, 
Xiangting (CN), BAO, Xiaoming (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
(54) Protein kháng thuốc diệt cỏ, gen mã hóa và phương pháp sản 

xuất protein kháng thuốc diệt cỏ 
  (57)     Sáng chế này đề xuất protein kháng thuốc diệt cỏ, gen mã hóa và phương pháp sản xuất 

protein kháng thuốc diệt cỏ. Protein kháng thuốc diệt cỏ bao gồm: 
(a) protein bao gồm một chuỗi axit amin được thể hiện trong SEQ ID NO: 2; hoặc 
(b) protein có hoạt tính kháng thuốc diệt cỏ được dẫn xuất từ chuỗi axit amin tại (a) 
bằng việc thay thế và/hoặc loại bỏ và/ hoặc bổ sung một hoặc nhiều axit amin của chuỗi 
axit amin tại (a). Protein kháng thuốc diệt cỏ theo sáng chế này đặc biệt thích hợp để 
biểu hiện ở cây trồng, có phạm vi kháng rộng đối với thuốc diệt cỏ, đặc biệt là đối với 
thuốc diệt cỏ phenoxy auxin. 
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(11) 55553 
(21) 1-2017-03242 (51) 7 G07D  11/00, G07F  19/00 

(22) 22.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/SE2016/050037    22.01.2016 (87) WO2016/118068 28.07.2016 
(30) 1550071-3         23.01.2015      SE 
(71) BANQIT AB  (SE) 

Nybohovsbacken 23, 117 63 Stockholm, Sweden 
(72) LUNDBLAD, Leif J.I. (SE), BJORKMAN, Claes (SE), MISTANDER, Jan (SE), 

ESKELIUS, Peer-Ake (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Môđun xếp và phân phối tiền dùng trong máy giao dịch tự 

động và máy giao dịch tự động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới môđun xếp và phân phối tiền dùng trong máy giao dịch tự động và 

máy giao dịch tự động. Môđun xếp và phân phối tiền (2) dùng trong máy giao dịch tự 
động (4) được làm thích ứng để được bố trí liên quan tới bộ phận bảo quản tiền (6) có 
khay xếp tiền (8) mà các tờ tiền (10) được xếp trên đó, môđun xếp và phân phối tiền (2) 
được làm thích ứng sao cho ở chế độ xếp tiền, các tờ tiền được xếp trong bộ phận bảo 
quản (6) và ở chế độ phân phối tiền, các tờ tiền được phân phối từ bộ phận bảo quản (6). 
Bộ phận bánh xe sắp xếp (12) hoạt động cả trong chế độ xếp tiền lẫn trong chế độ phân 
phối tiền, và chuyển động quay của bộ phận bánh xe sắp xếp (12) được làm thích ứng để 
được điều khiển bởi động cơ một chiều (DC) thứ nhất (20), và chuyển động quay của bộ 
phận bánh xe phân phối (16) được làm thích ứng để được điều khiển bởi động cơ DC thứ 
hai (22). Môđun này còn có: bộ phận đo dòng điện (24) được làm thích ứng để đo các 
dòng điện được cấp để kích hoạt các động cơ DC thứ nhất và thứ hai (20, 22) và tạo ra 
các tín hiệu dòng điện (26, 28) phụ thuộc vào nó; bộ điều khiển (30) được làm thích ứng 
để tiếp nhận các tín hiệu dòng điện (26, 28), trong đó bộ điều khiển (30) được làm thích 
ứng để đánh giá các tín hiệu dòng điện (26,28) và xác định các tín hiệu điều khiển (32, 
34) đối với các chức năng khác nhau của môđun phụ thuộc vào việc đánh giá, và cấp các 
tín hiệu điều khiển để điều khiển các chức năng nêu trên. 
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(11) 55554 
(21) 1-2017-03248 (51) 7 C07D 401/14, 401/02, 407/02, 

407/14, 409/02, 411/14, 471/04, 
A61K 31/435, A61P 9/04 

(22) 21.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/014365   21.01.2016 (87) WO2016/118774 28.07.2016 
(30) 62/106,571        22.01.2015      US 
(71) MYOKARDIA, INC.  (US) 

333 Allerton Avenue, South San Francisco, California 94080, United States of America
(72) OSLOB Johan (US), AUBELE Danielle (US), KIM Jae (US), MCDOWELL Robert 

(US), SONG Yonghong (US), SRAN Arvinder (US), ZHONG Min (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất piperidin ure được thế metylsulfonyl ở vị trí 4 để 

điều trị bệnh giãn cơ tim và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất piperidin ure được thế metylsulfonyl ở vị trí 4 hữu ích để điều 

trị bệnh giãn cơ tim (dilated cardiomyopathy - DCM) và các tình trạng bệnh lý có liên 
quan đến rối loạn chức năng tâm thu hoặc dự trữ tâm thu ở thất trái và/hoặc phải. Sáng 
chế cũng mô tả quy trình tổng hợp và đặc tính của các hợp chất này, cũng như phương 
pháp điều trị bệnh DCM và các dạng khác của bệnh tim. 
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(11) 55555 
(21) 1-2017-03280 (51) 7 C09J  7/02, B32B  7/12,  27/00, C09J  

11/06,  133/00,  133/02,  133/06,  
133/14 

(22) 07.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/050286       07.01.2016 (87) WO2016/157921 A1 06.10.2016 
(30) 2015-072975       31.03.2015      JP 
(71) LINTEC CORPORATION  (JP) 

23-23, Honcho, Itabashi-ku, Tokyo 1730001, Japan 
(72) ANSAI, Takeshi (JP), KURATA, Yuichi (JP), HORIGOME, Katsuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng bảo vệ bề mặt, bộ phận có màng bảo vệ bề mặt này và 

phương pháp gắn màng bảo vệ bề mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bảo vệ bề mặt được sử dụng để gắn vào bộ phận quang học 

hoặc bộ phận điện tử để bảo vệ bề mặt của chúng. Màng bảo vệ này bao gồm nền có 

môđun Young là 2500MPa hoặc nhỏ hơn và độ dày là 50µm hoặc lớn hơn; và lớp chất 
kết dính nhạy áp được bố trí trên một bề mặt của nền và có môđun đàn hồi lưu trữ là 0,1 
MPa hoặc lớn hơn. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận có màng bảo vệ nêu trên và phương 
pháp gắn màng bảo vệ bề mặt lên bề mặt của bộ phận quang học hoặc bộ phận điện tử. 
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(11) 55556 
(21) 1-2017-03296 (51) 7 G01S 3/00 

(22) 25.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Đức (VN), Trần Ngọc Tú (VN), Nguyễn Hoàng Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp xác định thông tin nhảy tần nhanh trên kênh 

VHF 
  (57)     Phương pháp xác định thông tin nhảy tần nhanh trên kênh VHF bao gồm các bước: bước 

1: tiếp nhận thông tin, mã hóa nguồn tốc độ thấp và giải mã nguồn tốc độ thấp và xuất 
thông tin, bước 2: mã hóa mật và giải mã mật, bước 3: mã hóa Turbo, lặp dữ liệu và kết 
hợp giải mã Turbo (Mã Turbo là một loại mã truyền thống), bước 4: đóng khung dữ liệu 
nhảy tần nhanh và đồng bộ khung dữ liệu nhảy tần nhanh, bước 5: điều chế băng gốc 
FSK và giải điều chế băng gốc FSK, bước 6: điều khiển đồng bộ tần số giữa phía thu và 
phía phát dựa trên cơ sở giao thức đồng bộ thời gian chính xác.  
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(11) 55557 
(21) 1-2017-03300 (51) 8 C02F  9/02 

(22) 30.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/078089      30.04.2015 (87) WO2016/127505 18.08.2016 
(30) 201510068132.2           09.02.2015      CN 

201520091323.6           09.02.2015      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2017 
(71) 1. FOSHAN SHUNDE MIDEA WATER DISPENSER MFG. CO., LTD.  (CN) 

The 1st floor and a part of 2nd floor of No. 1 Workshop, No. 68 Guangle Road, 
Guangjiao Community Residents Committee, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong 
528311, China 
2. MIDEA GROUP CO., LTD.  (CN) 
B26-28F, Midea Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, 
Guangdong 528311, China 

(72) CAI, Xuegang (CN), LIU, Lei (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hộp lọc đa hợp được tích hợp và hệ thống lọc nước có hộp lọc 

đa hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp lọc đa hợp được tích hợp (200) và hệ thống lọc nước (300) có 

hộp lọc đa hợp được tích hợp này. Hộp lọc đa hợp được tích hợp (200) bao gồm : vỏ bên 
ngoài (20), trong đó khoang rỗng (21) được xác định trong vỏ bên ngoài (20), và vỏ bên 
ngoài (20) được bố trí với cửa vào nước thô (22), cửa ra nước đã xử lý sơ bộ (23), cửa 
vào nước đã xử lý sơ bộ (24), cửa ra nước lọc (25) và cửa ra nước thải (26) mà nối thông 
với khoang rỗng (21); hộp lọc xử lý sơ bộ (100); ống trung tâm (30), màng lọc (40); và 
chi tiết điều khiển, mà được nối với cửa ra nước đã xử lý sơ bộ (23) và cửa vào nước đã 
xử lý sơ bộ (24). Khi hộp lọc đa hợp được tích hợp (200) được sử dụng cho lần thứ nhất, 
chi tiết điều khiển mở cửa vào nước thô (22) và cửa ra nước đã xử lý sơ bộ (23) và đóng 
cửa vào nước đã xử lý sơ bộ (24).  
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(11) 55558 
(21) 1-2017-03309 (51) 7 A01B  49/02,  39/14,  35/32,  35/06,  

33/02 
(22) 25.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2017 
(75) Phạm Thanh Liêm  (VN) 

ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 
(54) Thiết bị xử lý đất và tạo luống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý đất và tạo luống gồm: giàn khung (1), vỏ (2), cơ cấu 
truyền động (3), cơ cấu xử lý đất (4) và cơ cấu tạo luống (5) có bộ ép luống giữa (51) 
gồm tấm ép giữa (511) dịch chuyển được nhờ cơ cấu điều chỉnh tấm ép giữa (516), hai 
má ép bên (512) dịch chuyển được trong thanh giới hạn (513) nhờ cơ cấu điều chỉnh má 
ép di động (515); và bộ má ép luống hai bên (52) gồm phần má ép bên cố định (521), 
phần má ép bên di động (522) có thể dịch chuyển trong mấu giới hạn má (523) nhờ cơ 
cấu điều chỉnh má ép di động (525). Thiết bị giúp giảm thời gian lao động, giảm hỏng 
hóc, đồng thời giúp cho luống đất được ép đều, độ tơi vừa phải.  
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(11) 55559 
(21) 1-2017-03311 (51) 8 C23C  28/00,  30/00,  2/26, B60J  

5/04 
(22) 22.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IB2016/000332        22.03.2016 (87) WO2016/156959 06.10.2016 
(30) PCT/IB2015/000422           31.03.2015      IB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2017 
(71) ARCELORMITTAL  (LU) 

24-26, boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, Luxembourg 
(72) DOSDAT, Laurence (FR), AMBLARD, Matthieu (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Panen dùng cho xe cơ giới và phương pháp sản xuất panen này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen dùng cho xe cơ giới bao gồm tấm thép có lớp phủ và được 
gia cố cục bộ, và phương pháp sản xuất panen này.  
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(11) 55560 
(21) 1-2017-03318 (51) 7 B66C  13/08 

(22) 11.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/AT2016/000026   11.03.2016 (87) WO2016/161470 13.10.2016 
(30) A 211/2015        08.04.2015      AT 
(71) HANS KUNZ GMBH  (AT) 

Gerbestrasse 15, 6971 Hard, Austria 
(72) BEER, Roman  (AT) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương tiện vận chuyển, phương pháp vận chuyển và máy cẩu 

có phương tiện vận chuyển 
  (57)     Phương tiện vận chuyển (1) để vận chuyển ít nhất một thùng chứa hàng (31) hoặc tải 

khác, phương tiện vận chuyển (1) có ít nhất một xe đẩy (2) và ít nhất một thiết bị treo tải 
(3) và ít nhất tám sợi cáp tời (20-27), và thiết bị treo tải (3) có các cơ cấu lắp ghép (14) 
để bắt chặt thùng chứa hàng (31) hoặc tải khác, và treo nâng hạ được nhờ những cáp tời 
(20-27) trên xe đẩy (2), trong đó những cáp tời (20-27) có thể được cuốn vào những 
trống tời (4) lắp quay được trên xe đẩy (2), trong đó mỗi cáp tời (20-27) có thể được 
cuốn vào trống tời (4) riêng và/hoặc ít nhất một phần được cuốn vào và cho tất cả các 
trống tời (4), tốc độ quay và/hoặc hướng quay có thể được điều chỉnh riêng lẻ. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp vận chuyển ít nhất một thùng chứa hàng hoặc tải 
trọng và máy cẩu có ít nhất một phương tiện vận chuyển (1). 
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(11) 55561 
(21) 1-2017-03321 (51) 7 F16B  39/30,  33/02, B23G  1/02,  

1/16, B21H  3/02,  3/08 
(22) 05.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/000027      05.01.2016 (87) WO2016/163628 13.10.2016 
(30) 10-2015-0048798           07.04.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2017 
(71) DAE KWANG METAL.CO.LTD  (KR) 

101-68, Seobu-ro 1499beon-gil, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 
50877, Republic of Korea 

(72) SEO, Hyeon Woo (KR), CHANG, Won Beom (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu ren vít chống nới lỏng và dụng cụ để chế tạo kết cấu 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu ren vít chống nới lỏng bao gồm ren vít có bước ren định 

trước, cạnh ren không tải là bề mặt nghiêng theo chiều trong đó ren vít là tiến, và cạnh 
ren có tải là bề mặt nghiêng theo chiều trong đó ren vít là lùi, cạnh ren không tải và 
cạnh ren có tải được tạo ra ở cả hai phía của ren vít, trong đó cạnh ren không tải của ren 
vít bao gồm: phần tiếp tuyến thứ nhất tiếp giáp với phần hình cung được tạo ra ở đỉnh 
ren của vật thể siết chặt ngược lại; và phần tiếp tuyến thứ hai mà có góc định trước đối 
với phần tiếp tuyến thứ nhất và tiếp giáp với phần hình cung. 
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(11) 55562 
(21) 1-2017-03324 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

35/00 
(22) 26.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/019904 26.02.2016 (87) WO2016/138458 01.09.2016 
(30) 62/121,396     26.02.2015      US 
(71) 1. GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
2. ARRAY BIOPHARMA INC.  (US) 
3200 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301, United States of America 

(72) STULTS, Jeffrey (US), LINDEMANN, Christopher M. (US), SPENCER, Keith L. 
(US), LIU, Weidong (CN), LUBACH, Joseph (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrolopyridin ở dạng tinh thể, chế phẩm và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (R)-N-(4-(3-aminopiperidin-1-yl)-5- bromo-1H-pyrol[2,3-

b]pyridin-3-yl)xyclopropancarboxamit, và muối, solvat và hydrat của nó; dược phẩm và 
chế phẩm chứa chúng. 
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(11) 55563 
(21) 1-2017-03326 (51) 7 A01N  35/06,  31/02,  31/04,  31/16,  

35/00,  35/02,  37/02,  37/06,  37/08,  
37/10,  43/08,  43/16,  43/42,  43/78, 
A01P  17/00 

(22) 23.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/055256           23.02.2016 (87) WO2016/136735 01.09.2016 
(30) 2015-036217           26.02.2015      JP 

2015-036218           26.02.2015      JP 
2015-055178           18.03.2015      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2017 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) NAKAGAWA, Takao (JP), TAKEUCHI, Kouhei (JP), KOIZUMI, Ryouta (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Thuốc chống côn trùng và phương pháp đuổi côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc chống côn trùng có hoạt tính diệt côn trùng. Thuốc chống 
côn trùng chứa ít nhất một hoạt chất được chọn từ nhóm bao gồm octahydro-7-metyl-
1,4-metanonaphtalen-6(2H)-on, 3-metyl-5-propyl-2-xyclohexen-1-on, octahydro-5-
metoxy-4,7-metano-1H-inden-2-cacboxaldehyt, 6-metylquinolin, phenoxyaxetaldehyt, 

γ-octalacton, 9-etyliden-3-oxatrixyclo(6,2.1,02,7)undecan-4-on, 2,3,3-trimetyl-2H-inden-
1-on, 4-metyl-5-thiazoleetanol, 7-metoxy-3,7-dimetyloctanal, 3-metyl-1-phenyl-3-
pentanol, 2-phenylpropionaldehyt dimetylaxetal, octahydro-2H-1-benzopyran-2-on và 
2,6,6-trimetylxyclohexa-1,3-dien-1-carbaldehyt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất 
ức chế nhận nhiệt đối với côn trùng và phương pháp đuổi côn trùng sử dụng hợp chất 
nêu trên. 
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(11) 55564 
(21) 1-2017-03327 (51) 7 A01N  31/16,  31/02,  31/04,  37/02,  

37/06,  37/08,  37/10, A01P  17/00 
(22) 23.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/055255          23.02.2016 (87) WO2016/136734 01.09.2016 
(30) 2015-036217          26.02.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2017 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP) 
(72) NAKAGAWA, Takao (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Thuốc chống côn trùng và phương pháp đuổi côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc chống côn trùng có hoạt tính diệt côn trùng. Thuốc chống 
côn trùng chứa ít nhất một hoạt chất được chọn từ nhóm bao gồm 2- metoxy-4-
propylphenol, etyl 2-xyclohexylpropionat, etyl phenylaxetat, 2,4,6-trimetyl-3-
xyclohexen-1-metanol, 9-decen-1-ol, 1-octen-3-ol, 1-decanol, etyl 2- etylhexanoat và 
trans-2-hexenyl axetat. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất ức chế phản ứng cacbon 
đioxit đối với côn trùng và phương pháp đuổi côn trùng sử dụng hợp chất nêu trên. 
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(11) 55565 
(21) 1-2017-03328 (51) 8 C12N  7/00, A61K  49/00 

(22) 25.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/SG2016/050031    25.01.2016 (87) WO2016/122403 04.08.2016 
(30) 62/108,828         28.01.2015      US 

62/114,880         11.02.2015      US 
(71) TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY LIMITED  (SG) 

1 Research Link, National University of Singapore, Singapore 117604, Singapore 
(72) CHUA, Kaw Bing (MY) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mẫu động vật nhiễm enterovirut 71, phương pháp tạo ra mẫu 

động vật này và phương pháp sàng lọc các dược chất kháng 
virut 

  (57)     Sáng chế đề cập đến enterovirut 71 (EV71), sự phát triển của mẫu động vật và sàng lọc 
các hợp chất kháng EV71 dự tuyển. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến sự phát hiện ra 
chủng enterovirut 71 (EV71) mà được làm phù hợp để nhiễm vào dòng tế bào của loài 
gặm nhấm hoặc virut có nguồn gốc dòng vô tính enterovirut 71 chứa các đột biến trong 
VP1 có thể gây bệnh ở loài gặm nhấm có khả năng miễn dịch. Sáng chế còn đề cập đến 
mẫu động vật nhiễm enterovirut 71 (EV71), phương pháp tạo ra mẫu động vật này và 
phương pháp sàng lọc các dược chất kháng virut và các vacxin kháng virut có hiệu quả.  

  

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
165 

(11) 55566 
(21) 1-2017-03333 (51) 7 C22C  21/02,  21/08,  21/04, B21J  

5/02 
(22) 14.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/FR2016/050069    14.01.2016 (87) WO2016/120541 04.08.2016 
(30) 1550700         29.01.2015      FR 
(71) SAINT JEAN INDUSTRIES  (FR) 

180 rue des Frères Lumière, 69220 Saint Jean d'Ardieres, France 
(72) EPALE Romain  (FR), DI SERIO Emile Thomas (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất chi tiết làm bằng hợp kim nhôm chứa 

hàm lượng silic thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết làm bằng hợp kim nhôm chứa hàm lượng silic thấp, chi tiết 

này chứa silic, magie, đồng, mangan, titan, và stronti. Chi tiết này thu được bằng 
phương pháp bao gồm các bước sau: 
- đúc hợp kim nêu trên trong khuôn đúc để thu được chi tiết này; 
- tháo ra khỏi khuôn chi tiết là phôi tạo hình trước mà vẫn còn đang nóng sau khi đúc; 
-làm nguội phôi tạo hình trước nêu trên và sau đó gia nhiệt lại phôi tạo hình trước này 

đến nhiệt độ nằm trong khoảng từ 470°C đến 550°C; 
- định vị chi tiết nêu trên vào giữa hai vỏ của khuôn dập tạo ra khoang có kích thước hầu 
như là bằng, nhưng nhỏ hơn kích thước của khoang khuôn đúc; và 
- dập mạnh hai vỏ này vào với nhau để tác động lực dập kết hợp lên chi tiết nằm giữa 
các vỏ này và vỗ bề mặt tạo thành. 
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(11) 55567 
(21) 1-2017-03339 (51) 8 A61F  13/15,  13/49 

(22) 18.02.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/054363       18.02.2015 (87) WO2016/129128 A1 18.08.2016 
(30) 2015-025020       12.02.2015      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 
(72) AKANO, Yukihisa (JP), MATSUO, Soya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất chi tiết dạng tấm được kết 

hợp với vật dụng thấm hút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất chi tiết  dạng tấm được kết hợp với 

vật dụng thấm hút. Tấm liên tục (20as) mà các chi tiết co giãn (27s) được cố định vào 
đó đi qua theo hướng vận chuyển giữa thân máy cắt quay (51d) và thân máy để quay 
(51u) mà quay với các bề mặt chu vi ngoài tương ứng hướng vào nhau, các chi tiết co 
giãn (27s) được cắt bằng cách nén tấm liên tục (20as) bằng thân máy để quay (51u) và 
các lưỡi cắt (C) trên bề mặt chu vi ngoài của thân máy cắt quay (51d). Tấm liên tục 
(20as) bao gồm vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất là vị trí mà ở đó các lưỡi 
cắt (C) liền kề theo hướng CD được bố trí liên tục theo hướng CD, và vị trí thứ hai là vị 
trí mà ở đó các lưỡi cắt (C) liền kề theo hướng CD được bố trí không liên tục theo hướng 
CD. Kích cỡ của khoảng trống (S) theo hướng CD 
giữa các lưỡi cắt (C) được bố trí không liên tục ở vị 
trí thứ hai nhỏ hơn mức tối thiểu của khoảng cách 
tấm bên trong (LB27s) theo hướng CD giữa các chi 
tiết co giãn (27s) liền kề của các chi tiết co giãn 
(27s), các chi tiết co giãn liền kề (27s) được làm liền 
kề theo hướng CD.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp gia tăng độ ổn định ba chiều ướt của vật phẩm 

đúc bằng bột giấy trong môi trường kiềm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp gia tăng độ ổn định ba chiều ướt của vật phẩm đúc 

bằng bột giấy trong môi trường kiềm bằng cách sử dụng chế phẩm bền. Vật phẩm đúc 
bằng bột giấy này được sản xuất bằng phương pháp gồm bước thu vữa xơ và nạp nó vào 
thùng tạo hình của thiết bị đúc, tạo hình vật phẩm đúc bằng bột giấy từ vữa xơ này, và 
làm khô vật phẩm đúc bằng bột giấy này. Chế phẩm bền được sử dụng chứa ít nhất một 
nhựa bền ướt cố định và chế phẩm bền được bổ sung vào vữa xơ trước khi tạo hình vật 
phẩm đúc bằng bột giấy. 
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(54) Chế phẩm làm lạnh chứa hỗn hợp của hydrocacbon được flo 

hóa, phương pháp sản xuất chế phẩm làm lạnh này, thiết bị 
làm lạnh và phương pháp điều khiển thiết bị làm lạnh này 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm làm lạnh chứa hỗn hợp của hydrocacbon được flo hóa, hỗn 
hợp này chứa diflometan (R32), pentafloetan (R125), và 1,1,1,2-tetrafloetan (R134a) ở 
các lượng sao cho tổng nồng độ của chúng là bằng hoặc lớn hơn 99,5% trọng lượng, tỷ 
lệ thành phần của các hydrocacbon được flo hóa được chứa trong hỗn hợp nằm trong 
tam giác có ba điểm sau đây dưới dạng các đỉnh trong biểu đồ về chế phẩm ba thành 
phần, trong đó tổng nồng độ của diflometan (R32), pentafloetan (R125), và 1,1,1,2-
tetrafloetan (R134a) là 100% trọng lượng: 

điểm A (R32/R125/R134a = 37,3/17,0/45,7% trọng lượng);  
điểm F (R32/R125/R134a = 30,7/10,9/58,4% trọng lượng), và  
điểm G (R32/R125/R134a = 29,4/14,1/56,5% trọng lượng); 

trong đó hỗn hợp này là chất làm lạnh thay thế cho R404A là chất làm lạnh hỗn hợp. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm làm lạnh. Sáng chế 
hơn nữa còn đề cập đến thiết bị làm lạnh và phương pháp điều khiển thiết bị này. 
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(54) Dụng cụ đo thông số phương tiện giao thông, dụng cụ xác 

định loại phương tiện giao thông, phương pháp đo thông số 
phương tiện giao thông và vật ghi đọc được bằng máy tính 

  (57)     Dụng cụ đo thông số phương tiện giao thông (10E) được trang bị: thiết bị dò phương 
tiện giao thông (10A) phát hiện việc đi qua của phương tiện giao thông đang di chuyển 
trên mặt đường tại vị trí phát hiện phương tiện giao thông xác định trước được định rõ 
theo hướng làn đường; và bộ cảm biến quét laze (20A) chiếu các chùm tia laze hướng về 
phía mặt đường từ vị trí cao hơn chiều cao của phương tiện giao thông và quét chùm tia 
laze theo đường quét được định rõ trên mặt đường, từ đó thu được thông tin quét thể 
hiện các vị trí đo của các chùm tia laze bên trong mặt phẳng quét. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thân xốp hình trụ và phương pháp chế tạo thân xốp hình trụ 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thân xốp hình trụ (1) có khoang giữa (9), trong đó thân xốp (1) 

được tạo bằng dải xốp dẻo uốn cong (2) trong đó hai đầu đối diện (3) được gắn chặt vào 
nhau, nhờ đó thân xốp có chiều cao (H), nhờ đó dải (2) có chiều dài (L), chiều cao (h) 
và chiều rộng (b), nhờ đó sau khi tạo thành thân xốp (1) hướng dọc (L) của dài (2) là 
hướng chiều cao (H) của thân xốp (1), nhờ đó thân xốp (1) có phần bên ngoài (5) và 
phần bên trong (8), khác biệt ở chỗ, thân xốp (1) được tạo có hai hoặc nhiều rãnh (7) 
trên phần bên ngoài (5) của nó mà kéo dài trên chiều cao (H) của thân xốp (1) và chỉ 
được cắt vào trong thân xốp (1) trên một phần khoảng cách giữa phần bên ngoài (5) và 
phần bên trong (8). 
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(54) Chế phẩm men vi sinh chứa ít nhất chủng Bifidobacterium 

bifidum W23 có khả năng kiểm soát chức năng hàng rào của 
ruột 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực y dược và dinh dưỡng, cụ thể hơn là để điều trị và 
phòng ngừa các rối loạn ở người như chứng trầm cảm, chứng nghiền ngẫm ám ảnh, tính 
dễ kích động, chứng nửa đầu, chứng rối loạn tự kỷ (bao gồm chứng tự kỷ và ADHD), 
tâm thần phân liệt, chứng mệt mỏi mãn tính, rối loạn thận, hội chứng chuyển hóa hoặc 
bệnh tiểu đường typ I. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm hoặc thực phẩm hoặc chất bổ 
sung chứa chế phẩm men vi sinh đa loài ít nhất chứa Bifidobacterium bifidum W23 để 
sử dụng trong việc điều trị hoặc phòng ngừa các rối loạn ở người và phương pháp sử 
dụng dược phẩm hoặc thực phẩm hoặc chất bổ sung này. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
172 

(11) 55573 
(21) 1-2017-03424 (51) 8 A61M  37/00 

(22) 15.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/001463      15.02.2016 (87) WO2016/129967 18.08.2016 
(30) 10-2015-0022300           13.02.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2017 
(71) ENDODERMA CO., LTD.  (KR) 

3F, 20, Osongsaengmyeong 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do 28162, Republic of Korea 

(72) KWON, Soon Chang (KR), PARK, Sang Jin (KR), KIM, Jae Soo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Vi cấu trúc chứa hydrogel axit hyaluronic liên kết ngang và 

phương pháp sản xuất vi cấu trúc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi cấu trúc chứa hydrogel axit hyaluronic liên kết ngang và phương 

pháp sản xuất vi cấu trúc này. Phương pháp theo sáng chế tạo ra các vi cấu trúc bằng 
cách sử dụng hydrogel axit hyaluronic liên kết ngang cho phép thu được vi cấu trúc có 
hình dạng đồng đều và mức độ biến dạng nhỏ nhất. Ngoài ra, vi cấu trúc chứa hydrogel 
axit hyaluronic liên kết ngang theo sáng chế có thể cải thiện tình trạng lão hóa da, ví dụ, 
các nếp nhăn, dưỡng ẩm, dễ hấp thụ dịch cơ thể do tính năng trương nở tốt của nó, làm 
cho thời gian duy trì trong cơ thể được kéo dài do tính bền của nó đối với enzym thủy 
phân axit hyaluronic, cho phép giải phóng an toàn thành phần hữu ích trong cơ thể. 
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(54) Phương pháp in biến đổi được bằng cách sử dụng các bản in thứ 

cấp dẻo và các mực in đặc biệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng các bản in thứ cấp dẻo và các mực in đặc biệt trong 

quá trình in. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến thiết bị và các phương pháp sử dụng các 
bản in thứ cấp dẻo được làm bằng thành phần bao gồm chuỗi bão hòa polymetylen hoặc 
vật liệu polyme nhạy sáng để trang trí bề mặt bên ngoài của các vật chứa bằng kim loại 
hình trụ với các đồ họa độ nét cao và các dấu hiệu khác.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Cơ cấu thay lưới cho máy tạo hạt, máy tạo hạt và phương 

pháp thay lưới  
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu thay lưới (10) cho máy tạo hạt bao gồm: phễu hứng (2), xi 

lanh quay được lắp trong phễu hứng, và lưới được cấu hình để phối hợp với xi lanh quay, 
dụng cụ dẫn hướng (101) được đặt phía bên trong phễu hứng; và bộ phận trượt (102) có 
thể trượt vào và ra khỏi phễu hứng dưới sự dẫn hướng của dụng cụ dẫn hướng trong khi 
đang mang lưới, qua một lỗ hở (11) ở mặt bên của phễu hứng theo hướng ngang. Bộ 
phận trượt bao gồm: giá (1020), và hai tấm chặn đầu (1021), một đầu của mỗi tấm chặn 
đầu được lần lượt kết nối quay quanh trục với một đầu của giá, và đầu tự do của mỗi tấm 
chặn đầu được lắp với trục lưới (1024a, 1024b) để giữ đầu lưới tương ứng. Dụng cụ dẫn 
hướng được cấu hình sao cho bộ phận trượt có khả năng trượt vào một vị trí được xác 
định trước bên trong phễu hứng, ở vị trí này các tấm chặn đầu có vị trí sao cho lưới đặt 
giữa các trục lưới được siết căng và được gắn với xi lanh quay. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy tạo hạt có cơ cấu thay lưới nêu trên và 
phương pháp thay lưới sử dụng cơ cấu thay lưới này. 
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(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt bao gồm thân nắp (5), bộ phận phát hiện nắp (6) có hai 
cực, và phần truyền (7) được bố trí giữa thân nắp (5) và bộ phận phát hiện nắp (6). 
Trong đó, khi thân nắp (5) được mở, phần truyền (7) làm nghiêng ít nhất một trong hai 
cực của bộ phận phát hiện nắp (6) về hướng trong đó các cực được mở. Với cấu hình 
này, ngay cả trong các trường hợp ở đó điểm tiếp xúc giữa hai cực đã bị gắn chặt, phần 
truyền (7) được khiến mở điểm tiếp xúc bằng cách làm nghiêng một trong hai cực được 
gắn chặt như vậy. Kết quả là, trạng thái đóng/mở của thân nắp (5) có thể được truyền dễ 
dàng đến bộ phận phát hiện nắp (6). 
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(11) 55577 
(21) 1-2017-03452 (51) 7 B60R  11/02, H04M  1/00 

(22) 06.09.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2017 
(71) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Lập  (VN) 

84A/46 Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Công Hai (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Giá đỡ điện thoại di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ điện thoại di động bao gồm: tấm đế (l) có lỗ tiếp nhận thứ 
nhất (13), nhiều cặp lỗ đặt tấm chống (14) được tạo ra ở hai cạnh bên trong của lỗ tiếp 
nhận thứ nhất (13), và cặp lỗ tiếp nhận tay đỡ thứ nhất (15) ; cặp tay đỡ điện thoại di 
động (2) được lắp xoay được kiểu bản lề với một đầu của và gập nằm trên tấm đế (1) 
nhờ trục xoay (5); tấm tựa lưng (3) được lắp xoay được kiểu bản lề với một đầu của và 
gập nằm trên tấm đế (1) nhờ trục xoay (5), có lỗ tiếp nhận thứ hai (33) và cặp lỗ tiếp 
nhận tay đỡ thứ hai (34) để tiếp nhận cặp tay đỡ (2) vào đó; và tấm chống (4) được lắp 
xoay được kiểu bản lề với đầu còn lại của và để chống đỡ tấm tựa lưng (3) nhờ trục xoay 
(6), và được tạo kết cấu gồm tấm chống thứ nhất (41) được lắp khớp vào lỗ tiếp nhận thứ 
nhất (13) của tấm đế (1) và tấm chống thứ hai (42) được lắp khớp vào lỗ tiếp nhận thứ 
hai (33) của tấm tựa lưng (3) khi giá đỡ điện thoại được gập gọn, trong đó tấm chống 
thứ nhất (41) được liên kết xoay kiểu bản lề với tấm chống thứ hai (42) bằng trục xoay 
(7).  
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(11) 55578 
(21) 1-2017-03453 (51) 8 C02F  3/28 

(22) 24.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/059411        24.03.2016 (87) WO2016/158673 06.10.2016 
(30) 2015-067132        27.03.2015      JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

1-2-47, Shikitsuhigashi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan 
(72) WAKAHARA, Shin-ichiro (JP), KOBAYASHI, Maiho (JP), TAKAHASHI, Shintaro 

(JP), OKADA, Kimikazu (JP), HATTORI, Koji (JP), IWAHASHI, Masanobu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và quy trình xử lý nước 

  (57)     Thiết bị xử lý nước bao gồm: thùng phản ứng kỵ khí dòng lên (1) có phần đầu vào (2) 
chứa nước cần xử lý và phần đầu ra (3) chứa nước được xử lý được định vị ở vị trí cao 
hơn phần đầu vào (2), và giữ nước cần xử lý gồm có cặn kỵ khí lên đến độ cao của phần 
đầu ra (3); và ống cấp (4) dùng cho chất lỏng được bố trí trong thùng phản ứng kỵ khí; 
trong đó ống cấp (4) có lỗ hổng được định vị ở vùng một phần ba bên trên chứa nước 
cần xử lý trong thùng phản ứng kỵ khí hoặc ở trên bề mặt nước và được định hướng theo 
phương gần như nằm ngang. 

Sáng chế còn đề cập đến quy trình xử lý nước bằng cách sử dụng thùng phản ứng 
kỵ khí. 
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(11) 55579 
(21) 1-2017-03455 (51) 7 A23L  29/20,  29/269,  29/256 

(22) 09.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/017089      09.02.2016 (87) WO2016/130507 A1 18.08.2016 
(30) 201510067802.9           09.02.2015      CN 
(71) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, United States of America 
(72) ZHU, Sheng, Kui (CN), WANG, David (CN), GAO, Fujun  (CN), SHAO, Shuyan 

(CN), GUO, Elsie (CN), LIAO, Jianping (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Thực phẩm có kết cấu kép, đồ uống chứa thực phẩm này, 

phương pháp sản xuất thực phẩm có kết cấu kép và đồ uống 
được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm kết có cấu kép và phương pháp sản xuất thực phẩm có 
kết cấu kép và ổn định bảo quản trong đồ uống pha chế sẵn, và tạo ra cảm giác căng 
mọng và ngon miệng khi nhai. Phương pháp này có thể bao gồm bước kết hợp lớp ngoài 
chứa alginat "G" cao với alginat "M" cao hoặc pectin, và lớp trong bao gồm sinh tố nước 
ép trái cây với gôm và muối canxi không tan để mô phỏng các đặc tính cảm quan của 
hạt trân châu của trà sữa trân châu mới pha chế. Sáng chế cũng đề cập đến đồ uống chứa 
thực phẩm nêu trên và đồ uống được sản xuất bằng phương pháp nêu trên. 
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(11) 55580 
(21) 1-2017-03456 (51) 7 A23L  2/52,  1/304,  2/54 

(22) 09.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/017088     09.02.2016 (87) WO2016/130506 A1 18.08.2016 
(30) 201510067085.X          09.02.2015     CN 
(71) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA 30313, United States of Amerrica 
(72) ZHU, Sheng, Kui (CN), WANG, David (CN), YING, Kerri (CN), LIAO, Jianping 

(CN), GARCIADEBLANES, Alonso (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Hợp phần trái cây nhân tạo và phương pháp tạo ra hợp phần 

trái cây nhân tạo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần trái cây nhân tạo và phương pháp tạo ra hợp phần trái cây 

nhân tạo. Phương pháp tạo ra hợp phần trái cây nhân tạo này bao gồm các bước: kết hợp 
bột nghiền hoặc nước ép trái cây, muối alginat, protein sữa và canxi để tạo ra hỗn hợp 
trái cây hoàn nguyên; để cho hỗn hợp trái cây hoàn nguyên đặc lại; và cắt hỗn hợp trái 
cây hoàn nguyên thành các mẩu để sản xuất miếng trái cây được hoàn nguyên, trong đó 
hỗn hợp trái cây hoàn nguyên tùy ý được phun khí. 
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(11) 55581 
(21) 1-2017-03479 (51) 7 C09K  5/04 

(22) 17.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/018144  17.02.2016 (87) WO2016/133944 25.08.2016 
(30) 62/117,621       18.02.2015      US 

15/044,244       16.02.2016      US 
(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.  (US) 

Intellectual Property - Patent Services, 115 Tabor Road, M/S 4D3, P. O. Box 377, 
Morris Plains, New Jersey 07950, United States of America 

(72) Ankit SETHI (IN), Mark W. SPATZ (US), Samuel F. YANA MOTTA (US), Elizabet 
DEL CARMEN VERA BECERRA (PE) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp thay thế chất lỏng truyền nhiệt hiện có trong 

hệ thống điều hòa không khí 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp thay thế chất lỏng truyền nhiệt hiện có trong hệ thống 

điều hòa không khí được sử dụng trong các điều kiện nhiệt độ cao bao gồm việc loại bỏ 
ít nhất một phần chất lỏng truyền nhiệt hiện có khỏi hệ thống này, chất lỏng truyền 
nhiệt hiện có này là R-22 và việc thay thế một phần chất lỏng truyền nhiệt hiện có nêu 
trên bằng cách đưa vào hệ thống chế phẩm truyền nhiệt bao gồm: (a) từ khoảng 33% tới 
khoảng 70% HFC-32 theo khối lượng; (b) từ khoảng 20% đến khoảng 66% HFO-
1234ze theo khối lượng, tốt hơn là transHFO-1234ze, trong đó HFO-1234ze có trong 
chế phẩm bao gồm ít nhất khoảng 99% HFO-1234ze; và (c) lớn hơn khoảng 0% tới 
khoảng 30% HFC-152a theo khối lượng, được cung cấp để lượng mỗi chế phẩm (a), (b) 
và (c) được lựa chọn để đảm bảo rằng tốc độ cháy của chế phẩm nhỏ hơn khoảng 10, chỉ 
số làm nóng địa cầu của chế phẩm nhỏ hơn khoảng 500, trong đó chế phẩm nêu trên có 
COP bằng 5% của R22 trong hệ thống điều hòa không khí hoạt động tại nhiệt độ tối 

thiểu là 35°C. 
  
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
181 

(11) 55582 
(21) 1-2017-03497 (51) 8 G02B  6/32,  6/36 

(22) 12.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/054054          12.02.2016 (87) WO2016/136484 A1 01.09.2016 
(30) 2015-034505          24.02.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.09.2017 
(71) FUJIKURA LTD.  (JP) 

5-1, Kiba 1-chome, Koto-ku, Tokyo 1358512 (JP) 
(72) NAKAMA, Akihiro (JP), OTA, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đầu bịt gắn sợi quang và phương pháp sản xuất đầu bịt gắn sợi 

quang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu bịt gắn sợi quang để làm giảm sự suy giảm tín hiệu của tín hiệu 

quang, sợi quang này bao gồm: sợi quang; và đầu bịt mà giữ phần đầu của sợi quang, 
trong đó đầu bịt bao gồm bề mặt đầu của đầu bịt, lỗ sợi để chèn sợi quang, phần nhồi 
đầy chất kết dính mà bao gồm bề mặt phần hở của lỗ sợi quang và bề mặt đối diện đối 
diện với bề mặt phần hở, và phần truyền ánh sáng mà truyền tín hiệu quang giữa bề mặt 
đầu của đầu bịt và bề mặt đối diện, và bề mặt đầu của sợi quang được bố trí gần với bề 
mặt đối diện ở phần nhồi đầy chất kết dính, phần nhồi đầy chất kết dính được nhồi đầy 
chất kết dính quang học có độ cứng Shore D bằng hoặc nhỏ hơn 50. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp sản xuất đầu bịt gắn sợi quang nêu trên. 

  
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
182 

(11) 55583 
(21) 1-2017-03518 (51) 7 C08G  18/48,  18/50,  18/66,  18/76,  

18/79, C09D  171/02, C08G  18/32 
(22) 10.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/055095     10.03.2016 (87) WO2016/142452 15.09.2016 
(30) 15158590.8          11.03.2015      EP 
(71) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany 
(72) KAMM, Andre  (DE), THOMAS, Hans-Josef (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế polyuretan có độ ổn định thủy phân được 

cải thiện và polyuretan thu được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế polyuretan, bao gồm phản ứng của thành phần 

(Z1) bao gồm ít nhất hợp chất (P1) có tính phản ứng với isoxyanat, và thành phần (Z2) 
bao gồm ít nhất polyisoxyanat, trong đó hợp chất (P1) thu được bằng phản ứng của ít 
nhất một polyepoxit với hợp chất (V1) được chọn từ nhóm bao gồm các polyeteamin và 
các polyeterol. Sáng chế còn đề cập đến polyuretan thu được bằng quy trình này. 
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(11) 55584 
(21) 1-2017-03530 (51) 8 H04W  4/08 

(22) 27.02.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/073376      27.02.2015 (87) WO2016/134528 01.09.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) WANG, Lei (CN), XU, Xiuqiang (CN), CHEN, Yan (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông tin điều khiển đường 

xuống 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị truyền thông tin điều khiển đường xuống. 

Phương pháp này bao gồm các bước: xác định các thiết bị đầu cuối được dùng để lập 
lịch đường xuống; xác định thông tin điều khiển đường xuống được các thiết bị đầu cuối 
này dùng để nhận các luồng dữ liệu đường xuống, trong đó thông tin điều khiển đường 
xuống này bao gồm thông tin điều khiển chung được các thiết bị đầu cuối này chia sẻ, 
thông tin điều khiển riêng của mỗi thiết bị trong số các thiết bị đầu cuối này, và thông 
tin nhận dạng thiết bị của mỗi thiết bị đầu cuối, và thứ tự của thông tin nhận dạng thiết 
bị của mỗi thiết bị đầu cuối là giống với thứ tự của thông tin điều khiển riêng của mỗi 
thiết bị đầu cuối; và gửi thông tin điều khiển đường xuống này đến các thiết bị đầu cuối 
này. Theo phương pháp và thiết bị truyền thông tin điều khiển đường xuống theo các 
phương án của sáng chế, thì thứ tự của thông tin nhận dạng thiết bị của mỗi thiết bị đầu 
cuối là được đặt cho giống thứ tự của thông tin điều khiển riêng của mỗi thiết bị đầu 
cuối, để tránh chỉ thị riêng rẽ các thông tin điều khiển riêng tương ứng đến mỗi thiết bị 
đầu cuối, nhờ đó giảm các phí tổn hệ thống.   
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(11) 55585 
(21) 1-2017-03533 (51) 8 C07D  249/08, A01N  43/653 

(22) 29.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/056796     29.03.2016 (87) WO2016/156314 06.10.2016 
(30) 15162418.6          02.04.2015      EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) PERIS, Gorka (ES), BENTING, Jurgen (DE), DAHMEN, Peter (DE), 

WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), COQUERON, Pierre-Yves (FR), 
GENIX, Pierre (FR), BRUNET, Stephane (FR), MILLER, Ricarda (DE), BERNIER, 
David (FR), VORS, Jean-Pierre (FR), WITTROCK, Sven (DE), KENNEL, Philippe 
(FR), NAUD, SÐbastien (FR), MEISSNER, Ruth (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất triazol, phương pháp phòng trừ vi sinh vật gây hại và 

phương pháp phòng trừ nấm hại gây bệnh cho thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triazol. Hợp chất này hữu hiệu để dùng làm hợp chất có 

hoạt tính sinh học, đặc biệt là để phòng trừ vi sinh vật gây hại trong bảo vệ cây trồng và 
bảo vệ vật liệu, và làm chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp phòng trừ vi sinh vật gây hại và phương pháp phòng trừ nấm hại gây bệnh 
cho thực vật. 
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2. ANACOR PHARMACEUTICALS, INC.   (US) 
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(72) ALLEY, M.R.K. (Dickon) (GB), BARROS-AGUIRRE, David (ES), GIORDANO, 
Ilaria (IT), HERNANDEZ, Vincent (US), LI, Xianfeng (US), PLATTNER, Jacob J.  
(US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất benzoxaborol, chế phẩm và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức II, hoặc công thức III trong đó X được lựa 

chọn từ nhóm bao gồm clo, flo, brom và iot, mỗi R1 và R2 độc lập được lựa chọn từ 
nhóm bao gồm H, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, hoặc -CH(CH3)2; chế phẩm và dược 
phẩm chứa hợp chất này và phương pháp điều chế hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế 
được sử dụng trong điều trị nhiễm mycobacterium ở động vật có vú, ví dụ là chất chống 
mycobacterium. 
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(72) ALEMPARTE-GALLARDO, Carlos (ES), ALLEY, M.R.K. (Dickon) (GB), BARROS-
AGUIRRE, David (ES), GIORDANO, Ilaria  (IT), HERNANDEZ, Vincent (US), LI, 
Xianfeng (US), PLATTNER, Jacob J. (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất benzoxaborol được thế ở vị trí 4, chế phẩm, dược 

phẩm và hỗn hợp chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoxaborol có công thức III trong đó R3 được chọn từ 

nhóm bao gồm -CH3, -CH2CH3, -CH2=CH2, -CH2CH2CH3, -CH(CH3)2, -CH2CH=CH2, và 
xyclopropyl, mỗi R1 và R2 độc lập được lựa chọn từ nhóm bao gồm H, -CH3, -CH2CH3, -
CH2CH2CH3, hoặc -CH(CH3)2; chế phẩm và dược phẩm chứa hợp chất này và phương 
pháp điều chế hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế được sử dụng trong điều trị nhiễm 
mycobacterium ở động vật có vú, ví dụ là chất chống mycobacterium. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2017 
(71) SHOWA ALUMINUM CAN CORPORATION (JP)  (JP) 

30-2, Nishigotanda 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 1410031, Japan 
(72) OJIMA, Shinichi (JP), KASHIWAZAKI, Tetsuo (JP), IKEDA, Kazunori (JP), SUWA, 

Asumi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị in và thân lon 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị in và thân lon. Khi phun mực từ các cửa phun mực chưa 
dung hoặc các cửa phun mực không dung thường xuyên lên thân lon để ngăn chặn trạng 
thái tắc mực, trạng thái tắc mực được ngăn chặn trong khi sự suy giảm chất lượng của 
ảnh cần tạo ra trên thân lon được ngăn chặn. Trên bề mặt của thân chính lon (110), ảnh 

chính (MG), là ảnh chính, và ảnh dạng dải (OG), là ảnh phụ, được tạo ra. ảnh dạng dải 
(OG) được tạo ra bằng cách sử dụng các cửa phun mực không được dùng để tạo ra ảnh 
chính (MG) hoặc các cửa phun mực không phun mực thường xuyên. Như vậy, trạng thái 
tắc mực khó xảy ra trong đầu phun mực.  
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(21) 1-2017-03539 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 21.03.2016 (43) 25.01.2018 
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(30) 15161202.5         26.03.2015      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) BILAT, Stephane (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí hoạt động bằng điện, cụm bộ phận làm 

nóng, thiết bị tạo sol khí hoạt động bằng điện, mạch điện để 
sử dụng trong thiết bị này, phương pháp điều khiển việc cấp 
điện đến bộ phận làm nóng và phương pháp phát hiện bộ phận 
làm nóng không tương thích hoặc bị hư hại trong hệ thống 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí hoạt động bằng điện bao gồm bộ phận làm 
nóng bằng điện (30) bao gồm ít nhất một chi tiết làm nóng để làm nóng nền tạo sol khí, 
bộ nguồn điện (14), và mạch điện (16) được nối đến bộ phận làm nóng bằng điện và đến 
bộ nguồn điện và bao gồm bộ nhớ, mạch điện (16) được tạo kết cấu để xác định điều 
kiện bất lợi khi tỷ lệ giữa điện trở ban đầu (R1) của bộ phận làm nóng (30) và độ thay 
đổi điện trở (R2-Rl) từ điện trở ban đầu lớn hơn trị số ngưỡng lớn nhất hoặc nhỏ hơn trị 
số ngưỡng nhỏ nhất được lưu trong bộ nhớ, và để giới hạn điện được cấp đến bộ phận 
làm nóng bằng điện (30), hoặc để tạo ra sự chỉ báo đến người sử dụng, nếu có điều kiện 
bất lợi. Sáng chế còn đề cập đến cụm bộ phận làm nóng, thiết bị tạo sol khí hoạt động 
bằng điện, mạch điện để sử dụng trong thiết bị này, phương pháp điều khiển việc cấp 
điện đến bộ phận làm nóng và phương pháp phát hiện bộ phận làm nóng không tương 
thích hoặc bị hư hại trong hệ thống này.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm kim loại dát mỏng dùng làm vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại dát mỏng (1). Tấm kim loại này bao gồm màng (3), 
màng này bao gồm lớp nhựa gồm ít nhất hai lớp chứa polyeste làm thành phần chính 
được tạo ra trên một mặt hoặc cả hai mặt của tấm kim loại (2). Lớp nhựa polyeste đóng 
vai trò làm lớp dưới (3a) tiếp xúc với tấm kim loại (2) chứa axit terephthalic làm thành 
phần axit polycarboxylic với lượng là 90% mol hoặc lớn hơn và chứa thành phần polyol 
được tạo thành từ etylen glycol và 1,4-butanediol, trong đó thành phần polyol này chứa 
etylen glycol với lượng nằm trong khoảng từ 30 đến 50% mol, 1,4-butanediol với lượng 
nằm trong khoảng từ 50 đến 70% mol, và các thành phần polyol khác với lượng 110% 
mol hoặc ít hơn. Lớp nhựa polyeste đóng vai trò làm lớp trên (3b) của lớp nhựa được tạo 
thành từ polyeste, trong đó polyeste này chứa axit terephthalic làm thành phần axit 
polycarboxylic và 1,4-butanediol làm thành phần polyol, cả hai thành phần này đều với 
lượng là 90% mol hoặc lớn hơn, lớp nhựa này có tổng chiều dày nằm trong khoảng từ 3 

đến 25 µm. 
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Koichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm thép đúc bằng cách sử dụng 

máy đúc liên tục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm thép đúc liên tục bằng cách sử 

dụng máy đúc liên tục, trong đó sản phẩm thép đúc liên tục này có các vết nứt bề mặt 
được giảm xuống mà không làm giảm năng suất khi sử dụng thép nóng chảy có thành 
phần hóa học định trước. Phương pháp này bao gồm các bước: làm nguội sơ cấp thép 
nóng chảy chứa C với lượng 0,13% khối lượng hoặc lớn hơn và 0,20% khối lượng hoặc 
nhỏ hơn và Mn với lượng 0,50% khối lượng hoặc lớn hơn; tháo thép đúc ra khỏi khuôn 
với tốc độ tháo 11,0 m/phút hoặc cao hơn; và làm nguội thứ cấp thép đúc này bằng cách 
làm giảm nhiệt độ bề mặt của thép đúc xuống đến thấp hơn điểm chuyển hóa Ar3 và sau 
đó lại làm tăng trở lại đến nhiệt độ cao hơn điểm chuyển hóa Ac3. 
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Bhanu (IN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn axit lactic sản sinh histamin dùng trong điều 

trị bệnh ung thư và phương pháp chọn lọc chủng vi khuẩn này
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chủng vi khuẩn axit lactic sản sinh histamin để sử dụng trong 

phòng ngừa, ức chế, điều trị hoặc làm giảm nguy cơ tái phát bệnh ung thư, bao gồm 
bệnh ung thư kết trực tràng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp chọn lọc chủng vi 
khuẩn axit lactic này. 
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(72) RUOTSALAINEN, Tarmo (FI), JANTTI, Joni (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp vận hành mạch tạo xung nhịp và mạch tạo xung 

nhịp 
  (57)     Sáng chế đề xuất mạch tạo xung nhịp hoạt động trong chế độ STANDBY (chế độ chờ) 

và các chế độ OFF (tắt) và ON (bật) thông thường. Trong chế độ STANDBY, thì một 
dòng điện định thiên trước cỡ nhỏ được cấp vào các bộ khuếch đại trong mạch tạo xung 
nhịp, để định thiên các điện áp trên các nút nội tại đến rất gần các giá trị điện áp hoạt 
động của chúng. Điều này giảm bớt những xáo trộn quá độ đối với các tín hiệu khi 
mạch tạo xung nhịp trở lại chế độ ON. Những sự quá độ nhỏ hơn sẽ ổn định nhanh hơn, 
và cho phép mạch tạo xung nhịp này đạt được thời gian khởi động rất nhanh từ trạng 
thái STANDBY sang trạng thái ON. Thời gian khởi động rất nhanh này sẽ cho phép đặt 
mạch tạo xung nhịp này vào chế độ STANDBY một cách thường xuyên hơn, chẳng hạn 
khi hệ thống phải theo dõi và nhanh chóng đáp lại các hoạt động trên tuyến buýt hoặc 
giao diện ngoài (chẳng hạn môđem RF (Radio Frequeney - tần số vô tuyến)).  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm silicon dẫn nhiệt và vật liệu tản nhiệt chứa chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm silicon dẫn nhiệt mà không có hiện tượng bong lớp mỡ 

tản nhiệt và có thể duy trì độ bền nhiệt thấp ngay cả trong điều kiện nghiêm ngặt của 
thử nghiệm về độ tin cậy. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật liệu tản nhiệt chứa chế phẩm này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Xúc xích nhũ tương mịn và phương pháp sản xuất xúc xích nhũ 

tương mịn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xúc xích nhũ tương mịn chứa phần ruột nhồi và vỏ alginat có độ 

dày 0,05mm hoặc nhỏ hơn; xúc xích này về cơ bản là có tính chất trực quan và cảm 
quan của xúc xích không vỏ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
xúc xích nhũ tương mịn, phương pháp này bao gồm việc đồng ép đùn phần ruột nhồi 
nhũ tương mịn với hỗn hợp nhão tạo vỏ chứa alginat để tạo thành sản phẩm được đồng 
ép đùn chứa hỗn hợp nhão tạo vỏ với lượng 1,5% trọng lượng hoặc ít hơn tính trên tổng 
trọng lượng của hỗn hợp nhão tạo vỏ và phần ruột nhồi; và cho sản phẩm được đồng ép 
đùn này tiếp xúc với dung dịch chứa các ion canxi, dung dịch này có độ pH nhỏ hơn trị 
số pKa của alginat. 
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(72) ELOWE, Paul R. (FR), CURTIS-FISK, Jaime L. (US), SERRAT, Cristina (AR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu dùng để bao gói chứa chế phẩm kháng khuẩn và bao 

bì chứa vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu dùng để bao gói bao gồm (a) màng polyme, và (b) chế 

phẩm kháng khuẩn chứa: (i) chất có hoạt tính kháng khuẩn và (ii) chất mang, trong đó 
chế phẩm kháng khuẩn là hydrogel. Sáng chế cũng đề cập đến bao bì chứa vật liệu này.  
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(86) PCT/EP2016/053226    16.02.2016 (87) WO2016/131804 A1 25.08.2016 
(30) 15305242.8         18.02.2015      EP 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FR 
(72) CORVEY Carsten (DE), STUMP Heike (DE), KRUIP Jochen (DE), CALANDRA 

Bernhard (FR), REY Astrid (FR), KARST Nathalie (FR), MOUREZ Michael (FR), 
FRAISSE Laurent (FR), ROTHE Christine (DE), ALLERSDORFER Andrea (DE), 
WIEDENMANN Alexander (DE), HINNER Marlon (DE), LUNDE Bradley (US), 
JENSEN Kristian (DE), HULSMEYER Martin (DE) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Protein đặc hiệu với pyoverdin và pyochelin, và phương pháp 

sản xuất protein này 
  (57)     Sáng chế đề xuất mutein hNGAL mà liên kết thành viên họ pyoverđin hoặc pyocnelin và 

có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau bao gồm ứng dụng trong dược phẩm, 
ví dụ như, để ức chế hoặc làm giảm sự sinh trưởng của P. aeruginosa. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp tạo ra một hoặc nhiều mutein liên kết pyoverđin hoặc pyochelin 
được mô tả trong bản mô tả này cũng như là hợp phần có chứa một hoặc nhiều mutein 
này. Sáng chế còn đề cập đến phân tử axit nucleic mã hóa cho mutein này và phương 
pháp tạo ra mutein và phân tử axit nucleic. Ngoài ra, sáng chế bộc lộ việc sử dụng để trị 
liệu và/hoặc chẩn đoán của các mutein này cũng như là hợp phần có chứa một hoặc 
nhiều mutein này.  
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America 

(72) BARRIERE, Steven L. (US), LO, Arthur (CA), MAMMEN, Mathai (US), WORBOYS, 
Philip (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa telavanxin để điều trị bệnh do 

Staphylococcus aureus gây ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa telavanxin hoặc muối dược dụng của nó để điều 

trị cho bệnh nhân là người bị nhiễm bệnh gây ra bởi Staphylococcus aureus, như nhiễm 
trùng huyết, viêm phổi, viêm màng trong tim, viêm tủy xương, nhiễm trùng khớp giả 
hoặc nhiễm khuẩn da hoặc cấu trúc da biến chứng. Liều telavanxin được dùng cho bệnh 
nhân đuợc xác định, một phần, bằng trọng lượng và tốc độ thanh thải creatinin của bệnh 
nhân. 
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(11) 55599 
(21) 1-2017-03625 (51) 7 H04L  12/58 

(22) 17.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IB2016/050851        17.02.2016 (87) WO2016/132304 25.08.2016 
(30) N2014330        20.02.2015       NL 
(75) POSTEL, IWAN  (TR) 

Yesil belgrad evleri E/3, Cumhuriyet cadesi, 34077 Gokturk, Turkey 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp cho phép gửi tin nhắn và hệ thống truyền thông 

tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cho phép gửi tin nhắn giữa người sử dụng, không cần 

thiết tất cả người sử dụng còn sống, của hệ thống truyền thông tin số. Phương pháp này 
bao gồm bước gửi tin nhắn kiểm tra đến người sử dụng để kiểm tra liệu rằng sự kiện 
được xác định trước đã xảy ra hay chưa, người sử dụng đã gửi tin nhắn được soạn sẵn 
với người nhận được lựa chọn trước vào hệ thống hay chưa, và cho thấy ít nhất một 
người sử dụng khác được tin cậy của hệ thống. Ngoài ra, phương pháp này bao gồm 
bước gửi tin nhắn kiểm tra đến người sử dụng được tin cậy để kiểm tra liệu rằng sự kiện 
được xác định trước đã xảy ra hay chưa, nếu hệ thống không nhận được tin nhắn phản 
hồi từ người sử dụng. Nếu người sử dụng được tin cậy gửi tin nhắn phản hồi xác nhận 
rằng sự kiện được xác định trước đã xảy ra, thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn được soạn sẵn 
đến người nhận được lựa chọn trước .  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng, vật liệu thép và phương pháp sản xuất tấm 

thép cán nóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có khả năng ngăn chặn việc làm giảm độ bền ở 

phần tâm chiều dày của tấm thép này trong suốt quá trình xử lý nhiệt, ngay cả khi tốc độ 
xử lý tấm thép là tối thiểu và độ cứng khi gia công là thấp. 
Tấm thép cán nóng theo sáng chế chứa các thành phần sau (tính theo % khối lượng): C: 
0,040 - 0,150%, Si: 0 - 0,500%, Mn: 0,10 - 1,50%, P: 0 - 0,050%, S: 0 - 0,020%, Al: 
0,010 - 0,050%, N: 0,0010 - 0,0060%, Nb: 0,008 - 0,035%, Cu: 0 - 0,10%, Ni: 0 - 
0,10%, Cr: 0 - 0,02%, Mo: 0 - 0,020%, V: 0 - 0,020%, Ca: 0 - 0,0100%, B: 0 - 0,0050%, 
và lượng còn lại là Fe và các tạp chất. Tấm thép cán nóng này chứa Nb hòa tan với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,005 đến 0,030%. Phần diện tích cấu trúc ferit là 85% hoặc 
cao hơn, còn lại là xementit và/hoặc cấu trúc peclit, và cỡ hạt tinh thể trung bình của 

ferit bằng hoặc lớn hơn 5µm và bằng hoặc nhỏ hơn 20µm. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến vật liệu thép và phương pháp sản xuất tấm thép còn nóng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng có hai vòng làm chất ức chế thụ thể của yếu 

tố sinh trưởng nguyên bào sợi 4 (FGFR4) và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất dị vòng có hai vòng và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp 
chất theo sáng chế là chất ức chế enzym thụ thể của yếu tố sinh trưởng nguyên bào sợi 4 
(FGFR4) và có thể được sử dụng để điều trị các bệnh liên quan đến FGFR4 như bệnh 
ung thư. 
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(72) WEI, Xionghui (CN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Quy trình và thiết bị khử khí nitơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị khử khí nitơ, trong đó đầu tiên sử dụng chất 
oxy hoá để oxy hoá NO trong khí thành NO2, sau đó sử dụng chất khử nitơ để hấp thụ 
NO2 trong khí, từ đó đạt được mục đích khử nitơ. 
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(72) JIN, Wei (CN), WANG, Yongfu (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hộp bánh răng và thiết bị tạo hạt bao gồm hộp bánh răng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp bánh răng (1). Hộp bánh răng (1) bao gồm vỏ hộp (10), trục 
tiếp động, trục phát động thứ nhất (113) với bánh răng thứ nhất (123) và trục phát động 
thứ hai (114) với bánh răng thứ hai (124); chi tiết hai thanh răng (19) được đặt giữa bánh 
răng thứ nhất (123) và bánh răng thứ hai (124) và có thanh răng thứ nhất (191) ăn khớp 
với bánh răng thứ nhất (123) và thanh răng thứ hai (192) ăn khớp với bánh răng thứ hai 
(124) ở hai bên, và cơ cấu kết nối trục khuỷu được đặt giữa trục tiếp động và chi tiết hai 
thanh răng (19) để chuyển đổi chuyển động quay của trục tiếp động thành chuyển động 
tịnh tiến của chi tiết hai thanh răng (19). Hộp bánh răng (1) có khả năng làm giảm công 
suất tải, giảm chi phí sản xuất và bảo trì, giảm rung và giảm mài mòn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tạo hạt có hộp bánh răng (1). 
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(72) HOSAKA, Taiki (JP), YOKOI, Daisuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải nền có lớp phủ dùng cho túi khí, túi khí, và phương pháp 

sản xuất vải nền có lớp phủ dùng cho túi khí 
  (57)     Sáng chế đề xuất vải nền có lớp phủ dùng cho túi khí, trong đó vải này được cấu thành 

bởi các sợi polyamit có lớp phủ nhựa, trong đó các sợi polyamit làm vải nền này có tổng 
độ mảnh nằm trong khoảng từ 100dtex đến 250dtex và độ bền dai không nhỏ hơn 
8,1cN/dtex và vải nền có lớp phủ dùng cho túi khí này có: trọng lượng cơ sở không lớn 
hơn 170g/m2, độ chặt cao của vải nền theo tiêu chuẩn ASTM D6478-02 không lớn hơn 
1400cm3 độ bền chống xé rách theo hướng sợi dọc và theo hướng sợi ngang không nhỏ 
hơn 200N và độ bền chống xơ mép theo hướng sợi dọc và theo hướng sợi ngang không 
nhỏ hơn 200N. Phương pháp sản xuất sản xuất vải nền này và túi khí may từ vải nền này 
cũng được đề xuất. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Tủ lạnh bao gồm thân tủ lạnh được cấu tạo sao cho vật liệu cách nhiệt dạng bọt (112) 
được điền đầy giữa hộp ngoài và hộp trong, và hộp ngoài (110) và hộp trong (111) có 
phần bích hộp ngoài (119) và phần bích hộp trong (118) lần lượt trên các mép hở phía 
trước tương ứng. Phần bích hộp ngoài (119) và phần bích hộp trong (118) được liên kết 

với nhau theo cách chồng lấp. ống bức xạ nhiệt (125) để ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi 
được bố trí trên phía bề mặt trong của phần bích hộp trong (118), và ống bức xạ nhiệt 
(125) được bố trí trên bề mặt trong của phần bích hộp trong (118) sao cho hướng đối 
diện bề mặt trong của phần bích hộp ngoài (119) với phần bích hộp trong (118) được đặt 
giữa ống bức xạ nhiệt (125) và phần bích hộp ngoài (119). 
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(72) SAKAI, Yuji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạch điện tử và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch điện tử và thiết bị truyền thông mà có khả năng cải thiện đặc 
tính truyền thông trong khi vẫn ngăn chặn được sự gia tăng về chi phí sản xuất. Mạch 
điện theo sáng chế bao gồm: phần cầu nối mà được bố trí trên mặt đối điện với mặt mà 
trên đó cuộn dây anten được bố trí và kết nối về điện cuộn dây anten với mạch chip tích 
hợp (IC); và phần tụ thứ nhất mà được bố trí trên mặt đối diện và tạo ra tụ. Điểm kết nối 
thứ nhất của phần cầu nối với cuộn dây anten, điểm kết nối thứ hai của phần cầu nối với 
chíp IC, và phần tụ thứ nhất liền kề với một phần tụ khác và được bố trí liền khối.  

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
206 

(11) 55607 
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(72) TSUJI, Hironobu (JP), KUBOTA, Yasuo (JP), KAWAMURA, Hiroaki (JP), TAMAKI, 

Eiichiro (JP), TABAYASHI, Miyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hạt nano lithi mangan phosphat, phương pháp sản xuất hạt 

nano này, hạt nano lithi mangan phosphat được phủ cacbon, 
vật liệu dạng hạt được tạo ra từ các hạt nano lithi mangan 
phosphat được phủ cacbon này và pin ion lithi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến pin ion lithi thứ cấp có điện dung cao khi lithi mangan phosphat 
được sử dụng làm vật liệu hoạt tính cho pin thứ cấp ion lithi này. Sáng chế cũng đề cập 

đến hạt nano lithi mangan phosphat có tỷ lệ I20/I29 là tỷ lệ giữa cường độ đỉnh ở 20° với 

cường độ đỉnh ở 29° thu được bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, bằng hoặc lớn hơn 0,88 
và nhỏ hơn hoặc bằng 1,05, và cỡ mầm tinh thể được xác định bằng phương pháp nhiễu 
xạ tia X bằng hoặc lớn hơn 10nm và nhỏ hơn hoặc bằng 50nm. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hạt nano nêu trên, hạt 
nano lithi mangan phosphat được phủ cacbon và vật liệu dạng hạt được tạo ra từ hạt 
nano này. 
  

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
207 

(11) 55608 
(21) 1-2017-03668 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4375,  

31/444,  31/5377,  31/519,  31/541, 
A61P  35/00,  19/00 
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(72) LU, Liang (CN), SHEN, Bo (CN), SOKOLSKY, Alexander (US), WANG, Xiaozhao 

(CN), WU, Liangxing (CN), YAO, Wenqing (US), YE, Yingda (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dị vòng có hai vòng làm chất ức chế các thụ thể yếu 

tố sinh trưởng nguyên bào sợi (FGFR) và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có hai vòng và dược phẩm chứa hợp chất này, là 
chất ức chế enzym thụ thể yếu tố sinh trưởng nguyên bào sợi (FGFR) 3 và/hoặc FGFR4, 
hữu ích trong điều trị bệnh liên quan đến FGFR. 
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland  
(72) MINZONI, Mirko (IT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí đươc làm nóng bằng điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật dụng tạo sol khí được làm nóng bằng điện bao gồm nền tạo sol khí, 
phần đặt vào miệng, và vỏ bọc bằng giấy bao quanh ít nhất một phần của nền tạo sol 
khí. Nền tạo sol khí bao gồm ít nhất một chất tạo sol khí có lượng nằm trong khoảng từ 
5 phần trăm đến khoảng 30 phần trăm theo khối lượng của nền tạo sol khí. Vỏ bọc bằng 
giấy có độ bền kéo khi ướt ít nhất là khoảng 5N trên mỗi 15 milimet khi được đo theo 
phương pháp thử nghiệm độ bền kéo khi ướt.  
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SCHWENDEMAN, Irina, G. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Polyme ưa chất béo/ưa nước và chế phẩm phủ chứa polyme này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme ưa chất béo/ưa nước được tạo thành từ hỗn hợp của các chất 
phản ứng bao gồm alkoxysilan không no ở etylen polyme hóa được, monome ưa nước 
không no ở etylen polyme hóa được, và monome ưa chất béo không no ở etylen polyme 
hóa được. Polyme ưa chất béo/ưa nước bao gồm ít nhất nhóm alkoxysilan đầu cuối 
vμ/hoÆc treo. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm phủ chống dấu vân tay bao gồm polyme 
ưa chất béo/ưa nước này. 
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(72) ISHlDA, Yoshinari (JP), OKAMOTO, Riki (JP), MAEDA, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm bao gồm sắt nền; lớp vảy cán có chiều dày 10,0μm hoặc 

nhỏ hơn trên bề mặt của sắt nền; và lớp vảy phụ nằm giữa sắt nền và lớp vảy cán. Lớp 
vảy phụ này chứa Cr với giá trị trung bình của nồng độ Cr nằm trong khoảng từ 1,50% 
đến 5,00% khối lượng, và có ít nhất một vùng, mà trong đó tỷ lệ của nồng độ Cr giữa 
hai vùng liền kề cách nhau 1μm đo được là bằng 0,90 hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 1,11 

hoặc lớn hơn, nằm trong khoảng 50μm theo chiều dài của hướng cán. Tỷ lệ phần trăm 

của lượng Ti trong cacbua hoặc cacbonitrit có đường kính hạt 100nm hoặc lớn hơn và 
1μ hoặc nhỏ hơn với thông số Tieff, mà được biểu thị bằng công thức “Tieff = [Ti] - 

48/14[N]” là bằng 30% hoặc nhỏ hơn, trong đó [Ti] biểu thị lượng Ti (% khối lượng) và 
[N] biểu thị lượng N (% khối lượng). 
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(30) 10-2015-0056839           22.04.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2017 
(71) ISMEDIA CO., LTD.  (KR) 

12-18, Simin-daero 327beon-gil, Dongan-gu Anyang-si Gyeonggi-do 14055 Republic 
of Korea 

(72) YIM, Sung-Oh (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị bù lệch tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị bù lệch tự động. Thiết bị theo sáng chế bao 
gồm: bộ phận bù phần lệch được cấu hình để nhận tín hiệu dữ liệu tốc độ cao và xuất ra 
các tín hiệu dữ liệu trễ có thời gian trễ khác nhau; bộ phận phát hiện mã khởi động được 
cấu hình để phát hiện mã khởi động từ các tín hiệu dữ liệu trễ; và bộ phận kiểm soát 
được cấu hình để xác định thời gian trễ của phần lệch phụ thuộc vào chất lượng nhận tín 
hiệu mà được xác định trên cơ sở số lượng các mã khởi động một cách bình thường 
được phát hiện cho từng thời gian trễ khác nhau. Thiết bị có thể còn bao gồm bộ phận 
phát hiện gói khởi động được cấu hình để nhận tín hiệu LP được tách từ MIPI D-PHY và 
đếm số lượng các gói nhận được. Bộ phận phát hiện gói khởi động nhận tín hiệu LP 
được tách từ MIPI D-PHY, và đếm số lượng các gói nhận được tại mỗi lần đánh giá chất 
lượng bằng cách phát hiện vị trí bắt đầu của gói theo trạng thái của tín hiệu LP. Chất 
lượng nhận tín hiệu được nhận sử dụng số lượng các mã khởi động được phát hiện một 
cách bình thường và số lượng các gói nhận được nhận và được đếm cho mỗi lần đánh 
giá chất lượng. Sáng chế có thể tự động bù lại phần lệch giữa tín hiệu dữ liệu và tín hiệu 
đồng hồ trong hệ thống tiếp nhận MIPI D-PHY.  
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(22) 11.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/021970   11.03.2016 (87) WO2016/149081 22.09.2016 
(30) 62/133,216        13.03.2015      US 

14/973,330        17.12.2015      US 
15/066,417        10.03.2016      US 
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(72) PENG Yanfei (US), DUBEY Ashish (US), BLACKBURN David R. (US), LEE Chris C. 
(US), DONELAN Jeffrey W. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm hoàn thiện kỵ nước, vật phẩm, tấm xi măng được phủ 

đệm sợi và quy trình tạo ra tấm xi măng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hoàn thiện kỵ nước và vật phẩm chứa lớp xi măng và chế 

phẩm hoàn thiện kỵ nước này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm xi măng được phủ đệm sợi chứa chế phẩm 

hoàn thiện kỵ nước nêu trên và quy trình tạo ra tấm xi măng này.  
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2. KYOTO MUNICIPAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND 
CULTURE  (JP) 
91, Chudoji Awata-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6008815, Japan 

(72) IKEUCHI, Masahiko (JP), GUESHI, Tatsuro (JP), YAMAMOTO, Toyohiro (JP), 
KAWATA, Makoto (JP), TAKAISHI, Taigo (JP), INADA, Hirofumi (JP), 
ARAKAWA, Yuya (JP), KADONO, Junichiro (JP), MINAMI, Hideaki (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất silic dạng bột mịn và phương pháp sản 

xuất silic nitrit dạng bột mịn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất silic dạng bột mịn mà cho phép lựa chọn bột 

silic dưới dạng vảy mịn có độ tinh khiết cao từ các mảnh cắt silic vụn được tạo ra trong 
quá trình cắt thỏi silic mà không sử dụng phương pháp nghiền cơ học như nghiền bi, 
nghiền khí nén hoặc các phương pháp tương tự. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất silic nitrit dạng bột mịn sử dụng bột silic dưới dạng vảy mịn làm 
nguyên liệu ban đầu, phương pháp này bao gồm các bước: cắt khối silic (3) được gắn 
vào tấm cố định (4) chứa nhôm hyđroxit bằng lưỡi cưa dây chứa hạt mài cố định (2); thu 
nhận huyền phù đặc chứa bột cắt silic, tạp chất và dung dịch làm mát; phân tách pha 
rắn-lỏng của hệ huyền phù đặc thu được để chiết tách bã (18) chứa bột cắt silic và tạp 
chất; và rửa bã (18) bằng cách ngâm và khuấy bã (18) trong thời gian từ 20 đến 60 phút 
bằng dung dịch axit sulfuric có nồng độ nằm trong khoảng từ 1% đến 40% khối lượng 
để thu được bột silic, trong đó dung dịch axit này đã được gia nhiệt đến nhiệt độ nằm 

trong khoảng từ 50oC đến 90°C. 
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1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512 Japan 
(72) WADA, Hideyuki (JP), SAKAMOTO, Shinichi (JP), MATSUMARU, Kohei (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị quang học và phương pháp sản xuất thiết bị quang 

học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quang học (1) bao gồm tấm kính cửa sổ (15) mà cửa sổ 

(16a) của phần nắp (16) được bố trí với tấm kính này và được nối với phần nắp (16) nhờ 
lớp chất hàn (17) để không gian bên trong của thiết bị quang học (1) được bịt kín khít. 
Lớp chất hàn (17) có lỗ rỗng (17a) mà được cách ly với không gian bên ngoài và không 
gian bên trong của thiết bị quang học (1). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo ra 
thiết bị quang học đã nêu.  
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(21) 1-2017-03708 (51) 8 C23C  28/00, B32B  15/08, C09D  

5/02,  5/10,  5/24,  7/12,  201/00 
(22) 30.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/060488           30.03.2016 (87) WO2016/159138 A1 06.10.2016 
(30) 2015-074525           31.03.2015      JP 

2015-197164           02.10.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.09.2017 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8071 Japan 
(72) KAWAMURA, Yasuaki (JP), AKIOKA, Koji (JP), SENGOKU, Akihiro (JP), MORI, 

Yoichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được xử lý bề mặt, bộ phận phủ và phương pháp 

sản xuất bộ phận phủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được xử lý bề mặt có độ bám dính vào màng phủ và 

có khả năng hàn mỹ mãn. Tấm kim loại được xử lý bề mặt này bao gồm tấm kim loại và 
màng phủ được phủ lên ít nhất một mặt của tấm kim loại; màng phủ này chứa các hạt 
oxit, nhựa kết dính và các hạt dẫn điện; lượng các hạt dẫn điện nằm trong khoảng từ 5 
đến 30% (tính theo khối lượng của màng phủ); các hạt oxit bao gồm các hạt oxit không 
pha tạp và/hoặc các hạt oxit pha tạp; các hạt oxit không pha tạp bao gồm ít nhất một loại 
được chọn từ nhóm bao gồm: kẽm oxit, thiếc oxit, magie oxit, canxi oxit và stronti oxit; 
các hạt oxit pha tạp bao gồm ít nhất một loại được chọn từ nhóm bao gồm các hạt oxit 
kẽm pha tạp và các hạt oxit thiếc pha tạp; lượng các hạt oxit nằm trong khoảng từ 1 đến 
30% khối lượng, nhưng có thể nằm trong khoảng từ 1 đến 10% khối lượng trong trường 
hợp không chứa các hạt oxit pha tạp; và lượng màng phủ được phủ lên bề mặt chính nằm 
trong khoảng từ 2 đến 20g/m2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ phận phủ và 
phương pháp sản xuất bộ phận phủ. 
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(11) 55617 
(21) 1-2017-03710 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 22.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/056223     22.03.2016 (87) WO2016/156103 A1 06.10.2016 
(30) 15162071.3          31.03.2015      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) MINZONI, Mirko (IT), PLOJOUX, Julien (CH), MAHLER, Boris (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cụm thiết bị làm nóng để làm nóng nền tạo sol khí, thiết bị 

tạo sol khí bao gồm cụm thiết bị làm nóng và hệ thống tạo 
sol khí bao gồm thiết bị tạo sol khí này 

  (57)      Cụm thiết bị làm nóng để làm nóng nền tạo sol khí, bao gồm bộ phận làm nóng (14) bao 
gồm chi tiết làm nóng bằng điện trở (82) và nền bộ phận làm nóng (81); và đầu lắp bộ 
phận làm nóng (26) được lắp vào bộ phận làm nóng (14). Chi tiết làm nóng bằng điện 
trở (82) bao gồm phần thứ nhất (84) và phần thứ hai (86) được tạo kết cấu sao cho, khi 
dòng điện đi qua chi tiết làm nóng (82) phần thứ nhất (84) được làm nóng đến nhiệt độ 
cao hơn so với phần thứ hai (86). Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tạo sol khí bao gồm 
cụm thiết bị làm nóng này và hệ thống tạo sol khí bao gồm thiết bị tạo sol khí.  
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(21) 1-2017-03713 (51) 7 A23L  7/109 

(22) 25.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/059596        25.03.2016 (87) WO2016/153032 A1 29.09.2016 
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(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) WATANABE, Takenori (JP), KOIZUMI, Norio (JP), KAWATA, Kanako (JP), SUGA, 

Youhei (JP), YONEYAMA, Kazuyoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mì gạo tươi, mì gạo chín đông lạnh và phương pháp sản xuất mì 

gạo tươi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mì gạo tươi được sản xuất bằng cách tạo ra bột nhào sử dụng bột 

thô chứa bột gạo với lượng là 70% khối lượng hoặc nhiều hơn và tinh bột tiền gelatin 
hóa với lượng là từ 4 đến 30% khối lượng và ép đùn bột nhào thành sợi ở áp suất từ 60 
đến 140kgf/cm2. Tốt hơn là, bột nhào được tạo ra bằng cách ngào trộn bột thô với lượng 
là 100 phần khối lượng và nước với lượng là từ 30 đến 60 phần khối lượng. Tốt hơn là, 

bột nhào được tạo ra bằng cách bổ sung nước vào bột thô ở nhiệt độ thấp hơn 75°C. Mì 
gạo tươi có kết cấu và hình thức tốt. Mì gạo tươi chín duy trì được chất lượng tốt ngay cả 
sau khi bảo quản lạnh hoặc đông lạnh. Sáng chế còn đề cập đến mì gạo chín đông lạnh 
được tạo ra bằng cách sử dụng mì gạo tươi, và phương pháp sản xuất mì gạo tươi. 
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(86) PCT/JP2016/059597         25.03.2016 (87) WO2016/153033 A1 29.09.2016 
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(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) KOIZUMI, Norio (JP), WATANABE, Takenori (JP), KAWATA, Kanako  (JP), 

SUGA, Youhei (JP), YONEYAMA, Kazuyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mì gạo chín và phương pháp sản xuất mì gạo này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mì gạo chín thu được bằng cách lấy sợi mì có được nhờ thực hiện 
phương pháp sản xuất mì sao cho bột thành phần chứa bột gạo với lượng là 50% khối 
lượng hoặc nhiều hơn và tinh bột tiền geletin hóa với lượng từ 4 đến 40% khối lượng mà 
về cơ bản là không được tiền geletin hóa, nấu và sau đó bảo quản lạnh hoặc làm đông 
sợi mì. Hàm lượng tinh bột tiền geletin hóa trong bột thành phần tốt hơn là từ 6 đến 30% 
khối lượng. Hàm lượng bột gạo trong bột thành phần tốt hơn với lượng là 70% khối 
lượng hoặc nhiều hơn. Phương pháp sản xuất mì tốt hơn là bao gồm các bước bổ sung 

nước ở nhiệt độ thấp hơn 75°C vào bột thành phần và ngào trộn hỗn hợp này. Mì gạo 
chín theo sáng chế có thể dễ dàng dùng được nhờ việc gia nhiệt hoặc rã đông, và có hình 
thức và kết cấu tốt. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mì gạo chín. 
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(11) 55620 
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29 Tanjong Kling Road, Singapore 628054, Singapore 
(72) VANDENWORM, Nicolaas Johannes (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sử dụng kho chứa nổi xa bờ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sử dụng kho chứa nổi xa bờ để tạo ra khu vực được 
che chắn bằng cách sử dụng đường hầm để hạ thủy hoặc đưa tầu vào bến và cho lên tầu 
hoặc xuống tầu một cách an toàn và dễ dàng đội ngũ nhân viên. Phương pháp này có thể 
được sử dụng để chuyển thiết bị giữa tầu và kho chứa nổi xa bờ bằng cách sử dụng vùng 
cạnh bến bên trong của đường hầm. Kho chứa nổi xa bờ có thể có thân nổi, sống, boong 
chính và ít nhất hai phần liên kết giữa sống và boong chính. Hai phần liên kết này có 
kéo dài xuống dưới từ boong chính về phía sống và có thể có phần mặt hình trụ bên trên, 
phần chuyển tiếp và phần hình trụ bên dưới. Phương pháp theo sáng chế sáng chế đường 
hầm ở chiều sâu hoạt động, với hầm mở ra bên ngoài thân nổi để tiếp nhận tầu. 
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(86) PCT/JP2016/055814        26.02.2016 (87) WO2016/136944 01.09.2016 
(30) 2015-038809        27.02.2015      JP 
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(72) ARAI Tadamasa (JP), MORITA Yasuhiro (JP), UDAGAWA Shuji (JP), ISEKI 

Katsuhiko (JP), IZUMIMOTO Naoki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất amin vòng và thuốc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất thể hiện hiệu quả giảm đau đối với chứng đau, cụ thể là, 
chứng đau thần kinh và/hoặc hội chứng đau xơ cơ. Sáng chế cũng đề cập đến hợp chất 
amin vòng có công thức 1, hoặc muối dược dụng của nó. 
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35/14 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2017 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of 
America 

(72) CAMPOS, Fidencio, II (US), MONFILS, Benjamin, J. (US), PEYTON, Lee, D. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ vật cùng đúc, và đồ vật cùng đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cùng đúc. Chi tiết thứ nhất (1060, 1260, 560, 760) có 
bề mặt trên (1041, 1061, 741, 761), rìa (1043, 1062, 1162, 1243, 1262, 1362, 143, 743, 
762, 862), và phần nhô (1035, 1235, 735) với đáy (1037, 737) kéo dài xuống từ bề mặt 
trên (1041, 1061, 741, 761). Chi tiết thứ hai (1065, 765) có rìa (1043, 1062, 1162, 1243, 
1262, 1362, 143, 743, 762, 862), bề mặt trên (1041, 741), và bề mặt dưới (1064, 764). 
Khuôn (1100, 1300, 300, 600, 700) bao gồm phần khuôn thứ nhất (1010, 1110, 1310, 
310, 610, 710) xác định bề mặt trên cùng đúc (1041, 741), và phần khuôn thứ hai (1020, 
1120, 1320, 320, 620, 720) xác định hốc khuôn cùng đúc (1100, 1300, 300, 600, 700). 
Chi tiết thứ nhất (1060, 1260, 560, 760) được đặt vào trong phần khuôn thứ hai (1020, 
1120, 1320, 320, 620, 720) với phần nhô (1035, 1235, 735) có đáy (1037, 737) tiếp xúc 
với phần khuôn thứ hai (1020, 1120, 1320, 320, 620, 720). Chi tiết thứ hai (1065, 765) 
được đặt trên đỉnh (210) của chi tiết thứ nhất (1060, 1260, 560, 760). Khuôn (1100, 
1300, 300, 600, 700) là kín, do đó tạo ra chi tiết thứ hai (1065, 765) dưới dạng khoang. 
Chất lưu dưới điều kiện áp suất được đưa vào trong khoang đẩy chi tiết thứ hai (1065, 
765) để làm phù hợp với hình dạng (1150, 750) của khuôn (1100, 1300, 300, 600, 700), 
do đó gắn chi tiết thứ nhất (1060, 1260, 560, 760) với chi tiết thứ hai (1065, 765). Năng 
lượng được áp dụng vào khuôn (1100, 1300, 300, 600, 700) để cùng đúc (1100, 1300, 
300, 600, 700) các chi tiết với nhau. 
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(72) KELLY-MORGAN, Ian S.G. (US), LAZAREV, Pavel Ivan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Tụ điện tự phục hồi và phương pháp sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tụ điện tự phục hồi bao gồm điện cực thứ nhất (1), điện cực thứ hai 
(3), và lớp điện môi (2) được bố trí giữa điện cực thứ nhất (1) và điện cực thứ hai (3) này 
và có bề mặt thứ nhất (7) hướng về phía điện cực thứ nhất (1) và bề mặt thứ hai (8) 

hướng về phía điện cực thứ hai (3). ít nhất một trong số các điện cực có thể chứa bọt 
kim loại. Lớp điện môi (2) có thể có các kênh dẫn điện (4), mỗi kênh này có điểm ra (5) 
nằm trên bề mặt thứ nhất của lớp điện môi (2) và điểm ra còn lại (6) nằm trên bề mặt 
thứ hai (8) của lớp điện môi (2). Các điện cực có thể có bộ ngắt điện cục bộ, mỗi bộ này 
nằm trong một điện cực ở mặt phân cách giữa lớp điện môi (2) và điện cực và đối diện 
với ít nhất một điểm ra (5) của mỗi kênh dẫn điện (4) trong lớp điện môi (2). Bộ ngắt 
điện cục bộ có thể ngăn không cho dòng điện chạy qua các kênh dẫn điện (4) trong lớp 
điện môi (2). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nước xốt chứa thịt băm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước xốt chứa thịt băm bao gồm: bước gia 
nhiệt thịt băm nguyên liệu bên trong lò, và điều chỉnh hàm lượng ẩm của thịt băm gia 
nhiệt trong lò là 74% theo khối lượng hoặc nhỏ hơn so với hàm lượng ẩm của thịt băm 
nguyên liệu; bước gia nhiệt thịt băm đã được gia nhiệt trong lò này bằng cách sử dụng 
bếp nướng; và bước sản xuất nước xốt sử dụng thịt băm được gia nhiệt bằng bếp nướng. 
Ưu tiên là, trong quá trình gia nhiệt trong lò, nhiệt độ bên trong lò nằm trong khoảng từ 

200 đến 300°C, và hàm lượng ẩm của thịt băm gia nhiệt trong lò được điều chỉnh nằm 
trong khoảng từ 60 đến 74% theo khối lượng so với hàm lượng ẩm của thịt băm nguyên 
liệu. 
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(86) PCT/JP2016/060635         31.03.2016 (87) WO2016/159221 06.10.2016 
(30) 2015-071645         31.03.2015      JP 
(71) NISSHIN FOODS INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8441, Japan 
(72) MIYA, Youichirou (JP), WATANABE, Takenori (JP), SUGA, Youhei (JP), 

KAWATA, Kanako (JP), EGUCHI, Yui (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nước xốt chứa thịt băm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước xốt chứa thịt băm bao gồm: bước gia 
nhiệt thịt băm nguyên liệu bên trong lò mà hơi nước đưa vào trong đó, và điều chỉnh 
hàm lượng ẩm của thịt băm gia nhiệt trong lò từ 58 đến 70% theo khối lượng so với hàm 
lượng ẩm của thịt băm nguyên liệu; và bước sản xuất nước xốt sử dụng thịt băm được 
gia nhiệt trong lò. Ưu tiên là, trong quá trình gia nhiệt trong lò, nhiệt độ bên trong lò 

nằm trong khoảng từ 200 đến 300°C, và nhiệt độ bề mặt của thịt băm nằm trong khoảng 

từ 50 đến 90°C. 
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(21) 1-2017-03743 (51) 7 E04H  9/06, E04B  2/72,  2/74 

(22) 16.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2015/000799    16.04.2015 (87) WO2016/165726 20.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2017 
(71) KNAUF GIPS KG  (DE) 

Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Germany 
(72) ZEHNTER, Heike (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu tường khô chống đạn bắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tường khô chống đạn bắn (1) để xây vách ngăn chống đạn 
từ súng có nòng xẻ rãnh xoắn, kết cấu tường khô này bao gồm các mặt tường khô (2) 
được bố trí theo cách sao cho tạo thành kết cấu ngầm tường khô có khả năng lắp được 
tấm ốp xây dựng vào đó, từng bề mặt tường khô (2) có phần đế (22) và được nối vào đó 
các phần bích kéo dài song song (21) với vị trí bên ngoài (211) có khả năng cố định các 
tấm ốp xây dựng vào đó bằng vít; các tấm ốp sợi thạch cao phía trong (32) được bố trí ở 
giữa các mặt tường khô (2) sao cho kéo dài ở giữa các phần đế liền kề (22) của các mặt 
tường khô (2) và các tấm ốp sợi thạch cao phía ngoài (31) được lắp tương ứng với cả hai 
mặt ngoài (211) của các phần bích kéo dài song song (21). 
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(11) 55627 
(21) 1-2017-03745 (51) 7 G01S 13/00, 7/00 

(22) 25.09.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2017 
(71) Tập đoàn Viễn thông Quân Đội  (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
(72) Lê Hữu Trưởng (VN), Nguyễn Như Thành (VN), Nguyễn Đức Nam (VN), Nguyễn 

Văn Luật (VN), Phạm Đình Toại (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp đa búp sóng quét độc lập cho đài ra 

đa 3D 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp đa búp sóng quét độc lập cho đài ra đa 

3D cụ thể là hệ thống môđun thu phát kép và phương pháp đa búp sóng quét độc lập; Hệ 
thống môđun thu phát kép bao gồm các khối: khối cấu hình pha-biên độ tín hiệu phát; 
khối tổng hợp tín hiệu phát; khối khuếch đại công suất; khối chuyển mạch thu phát; 
khối tiền máy thu; khối chia tín hiệu thu; khối cấu hình pha-biên độ tín hiệu thu. 
Phương pháp đa búp sóng quét độc lập bao gồm 2 chế độ quét: quét theo dạng phân chia 
vùng quan sát; và quét theo dạng một búp sóng tìm kiếm và một búp sóng quét lần lượt 
toàn vùng quan sát. Phương pháp đa búp sóng quét độc lập bao gồm các bước: bước 1: 
Tạo tín hiệu điều chế, Bước 2: Trộn tần tín hiệu lên tần số cao tần; Bước 3: Cấu hình pha 
và biên độ; Bước 4: Tổ hợp tín hiệu; Bước 5: Khuếch đại tín hiệu.  
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(22) 24.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/019393    24.02.2016 (87) WO2016/138158 01.09.2016 
(30) 62/120,671         25.02.2015      US 

62/200,483         03.08.2015      US 
(71) ALIOS BIOPHARMA, INC.  (US) 

260 E. Grand Avenue, 2nd Floor, South San Francisco, CA 94080, United States of 
America 

(72) WANG, Guangyi (US), BEIGELMAN, Leonid (US), TRUONG, Anh (US), STEIN, 
Karin, Ann (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất kháng virut, dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất 
kháng virut, và phương pháp tổng hợp hợp chất này. Một hoặc nhiều hợp chất có phân tử 
nhỏ theo sáng chế có thể được sử dụng để làm giảm và/hoặc điều trị bệnh nhiễm 
paramyxovirus. Các ví dụ về bệnh nhiễm paramyxovirus bao gồm bệnh nhiễm do virut 
hợp bào hô hấp ở người (respiratory syncytial virus - RSV) gây ra. 
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(11) 55629 
(21) 1-2017-03758 (51) 8 H04W  48/16,  52/02,  48/06 

(22) 24.03.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/SE2015/050352     24.03.2015 (87) WO2016/153399 29.09.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2017 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) FRENGER, Pål (SE), HESSLER, Martin (SE), ERIKSSON, Erik (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nút mạng thứ nhất, phương pháp được thực hiện bởi nút mạng 

thứ nhất để cung cấp thông tin truy cập, thiết bị không dây 
và phương pháp được thực hiện bởi thiết bị không dây để thu 
thập thông tin truy cập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nút mạng thứ nhất (110, 130) để cung cấp thông tin truy cập mà 
cho phép thiết bị không dây (120) truy cập mạng truyền thông không dây thứ nhất (100) 
Sáng chế còn đề cập đến nút mạng vô tuyến thứ nhất để cung cấp (301; 801) bộ nhận 
dạng truy cập thứ nhất (402; 502; 602; 702) và bản tổng hợp thông tin truy cập thứ nhất 
(401; 501; 601; 701) mà được nhận dạng bởi bộ nhận dạng truy cập thứ nhất (402; 502; 
602; 702) này. Bản tổng hợp thông tin truy cập thứ nhất (401; 501; 601; 701) này nhận 
dạng thông tin truy cập mà cho phép thiết bị không dây (120) truy cập mạng truyền 
thông không dây thứ nhất (100) thông qua nút mạng vô tuyến thứ nhất (110) Bản tổng 
hợp thông tin truy cập thứ nhất (401; 501; 601; 701) này xác định nơi để nhận bản tổng 
hợp thông tin truy cập khác nữa (411; 511a-b, 521; 611, 621; 711, 721) mà bao gồm ít 
nhất một phần của thông tin truy cập nêu trên và được liên kết với hoạt động truyền trên 
tần số khác và/hoặc tại thời điểm khác so với bản tổng hợp thông tin truy cập thứ nhất 
(401; 501; 601; 701) này.  
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(72) TANAKA Shunya (JP), SHIMODA Masaaki (JP), SAIDA Kazuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chất phân tán và chế phẩm chịu nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phân tán cho chế phẩm chịu nước, trong đó chất phân tán này 
bao gồm (A) hợp chất cao phân tử của đơn vị monome chứa vòng naphtalen; (B) polyme 
có trọng lượng phân tử trung bình là 1000 hoặc lớn hơn và 1000000 hoặc nhỏ hơn, 
polyme này có các đơn vị monome chứa nhóm chức được lựa chọn từ nhóm axit 
cacboxylic, nhóm phosphat, nhóm biến đổi được thành nhóm axit cacboxylic bằng cách 
thủy phân và nhóm biến đổi được thành nhóm phosphat bằng cách thủy phân, và các 
đơn vị monome có nhóm alkylenoxy; và (C) hợp chất được thể hiện bởi các công thức 
chung từ (C1) đến (C4). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chịu nước và chất phân tán cho bột vô cơ. 
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(72) Shin UENO (JP), Tadashi NAKANO (JP), Masaya YAMAMOTO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tấm thép hấp thụ và bức xạ nhiệt, và chi tiết hấp thụ và bức xạ 

nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép hấp thụ và bức xạ nhiệt bao gồm tấm thép và lớp mạ 

nhúng nóng được phủ trên bề mặt của tấm thép. Độ phát xạ của tấm thép này là 0,4 hoặc 
lớn hơn. Lớp mạ nhúng nóng chứa các thành phần sau (tính theo % khối lượng): Al: 0,1 
- 22%, Mg: 1,3 - 10%, lượng còn lại là kẽm, và oxit và/hoặc hydroxit có các khuyết tật 
mạng và được phân bố theo dạng lớp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chi tiết hấp thụ 
và bức xạ nhiệt được tạo ra từ tấm thép hấp thụ và bức xạ nhiệt này. 
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(72) YAMAMOTO Yasuyuki (JP), IINO Kimio (JP), KOGA Shinichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị gia nhiệt các sản phẩm sắt và thép và phương pháp gia 

nhiệt các sản phẩm sắt và thép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gia nhiệt sản phẩm sắt và thép (sản phẩm thép), thiết bị 

gồm có: 
khoang gia nhiệt sơ bộ để gia nhiệt sơ bộ sản phẩm thép; 
khoang gia nhiệt để gia nhiệt sản phẩm thép tới nhiệt độ mong muốn mà được nối với 
khoang gia nhiệt sơ bộ; 
các mỏ đốt được bố trí để kẹp sản phẩm thép từ phía trên và phía dưới trong khoang gia 
nhiệt; và 
phương tiện làm cho khí thải chứa khí đốt trong các mỏ đốt thổi vào khoang gia nhiệt sơ 
bộ; 
trong đó các mỏ đốt tạo ra các ngọn lửa bằng nhiên liệu và chất oxy hóa có hàm lượng 
oxy chiếm 80% thể tích hoặc cao hơn và có chức năng thổi tắt dầu và mỡ bám dính vào 
bề mặt của các sản phẩm thép bởi ngọn lửa; và 
khoang gia nhiệt sơ bộ có kết cấu để gia nhiệt sơ bộ sản phẩm thép bởi khí thải mà được 
thổi vào trong đó bởi phương tiện này. 
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(72) IMADA, Noriyuki (JP), ISHIOKA, Masaaki (JP), YAMADA, Akihiro (JP), SASAKI, 

Goki (JP), YANO, Katsumi (JP), UCHIYAMA, Keigo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý khí thải 

  (57)     Sáng chế nhằm ngăn chặn sự mòn của chất xúc tác khử nitơ do các hạt tro có các đường 

kính lớn hơn hoặc bằng 100m có trong khí thải va chạm với chất xúc tác. Thiết bị xử lý 
khí thải bao gồm thiết bị khử nitơ (10) có chất xúc tác khử nitơ (10b), mà khử các oxit 
nitơ trong khí thải được thải ra từ lò hơi đốt than đá (1), và ống dẫn mà dẫn khí thải lừ lò 
hơi đốt than đá đến thiết bị khử nitơ, và ống dẫn được tạo nên từ ống dẫn nằm ngang (8) 
được nối với cửa xả khí thải (7) của lò hơi đốt than đá, ống dẫn thẳng đứng (9) được nối 
với ống dẫn nằm ngang, và phễu (15) được bố trí ở dưới phần nơi ống dẫn nằm ngang và 
ống dẫn thẳng đứng được nối với nhau, trong đó tấm va chạm (16), mà làm cho các hạt 
tro trong khí thải va chạm với tấm va chạm và rơi vào phễu, được bố trí ở phần miệng ở 
đầu trên của phễu (15). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm thịt chế biến sẵn và phương pháp sản xuất sản phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm thịt chế biến sẵn có các đặc tính hoàn nguyên cực kỳ vượt 

trội trong nước nóng, và phương pháp sản xuất sản phẩm thịt chế biến sẵn có hiệu quả 
sản xuất vượt trội với chi phí thấp. Cụ thể, sáng chế đề cập đến sản phẩm thịt chế biến 
sẵn được chiên và sấy khô chứa tinh bột tiền gelatin hóa và phương pháp sản xuất sản 
phẩm thịt chế biến sẵn được chiên và sấy khô. Phương pháp này bao gồm: chuẩn bị 
nguyên liệu dùng cho sản phẩm thịt chế biến sẵn, tinh bột tiền gelatin hóa, và nước; 
ngào trộn nguyên liệu dùng cho sản phẩm thịt chế biến sẵn, tinh bột tiền gelatin hóa, và 
nước để thu được sản phẩm được ngào trộn; tạo hình sản phẩm được ngào trộn này; và 
chiên và sấy khô sản phẩm đã được ngào trộn để thu được sản phẩm được chiên và sấy 
khô. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Mỹ phẩm chứa chất nhớt của ốc sên được nuôi bằng quả mọng 

và phương pháp sản xuất nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm chứa chất nhớt của ốc sên được cho ăn quả mọng và 

phương pháp điều chế nó. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến mỹ phẩm chứa chất nhớt của 
ốc sên được cho ăn quả mọng và phương pháp điều chế nó, trong đó chất nhớt ốc sên 
thu được từ ốc sên được cho ăn quả mọng tăng cường tái tạo da, đàn hồi da, và tạo độ 
ẩm bằng chất nhầy, colagen, và elastin chứa trong chất nhớt ốc sên sao cho oxy hoạt 
động trong da có thể giảm và ngăn ngừa lão hóa da bằng polyphenol chứa trong quả 
mọng, chất nhớt của ốc sên được cho ăn quả mọng trong mỹ phẩm của sáng chế không 
có hại cho cơ thể người làm nguyên liệu thô tự nhiên và ngăn các vấn đề về da bằng 
cách làm giảm áp lực môi trường bên ngoài lên da. 
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(54) Biến thể pyruvat dehydrogenaza, polynucleotit mã hóa biến 

thể, vi sinh vật chứa biến thể và phương pháp sản xuất axit L-
amin bằng cách sử dụng vi sinh vật này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể pyruvat dehydrogenaza, polynucleotit mã hóa biến thể 
pyruvat dehydrogenza, vi sinh vật thuộc chi Corynebacterium có khả năng sản xuất axit 
L-amin và chứa biến thể pyruvat dehydrogenaze. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất axit L-amin bằng cách sử dụng vi sinh vật này. 
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ANGELIS, Meri (IT), DENG, Xiaohu (CN), DVORAK, Curt, A. (US), GELIN, 
Christine, F. (US), LETAVIC, Michael, A. (US), LIANG, Jimmy, T. (US), MANI, 
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WALL, Jessica, L. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất điều biến thụ thể gây tiết purin P2X7 và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I, Ia, IIa và IIb): 

 

 
 

Công thức (I) và (Ia) 
 

 
 

Công thức (IIa)                                                      Công thức (IIb) 

trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp điều chế các hợp chất này và dược phẩm chứa chúng. 
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(72) KOJIMA, Katsumi (JP), HIRAGUCHI, Tomonari (JP), TANAKA, Takumi (JP), 

NAKAMARU, Hiroki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm nắp hộp và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm nắp hộp bao gồm các thành phần sau (tính theo 

% khối lượng): C: 0,020-0,060%, Si: 0,01-0,05%, Mn: 0,20 - 0,60%, P: 0,001-0,100%, 
S: 0,008-0,020%, N: 0,0130-0,0190%, và Al: từ 0,005 đến {-4,2 x N + 0,110} (trong đó 
N là hàm lượng N có trong thép tính theo % khối lượng), trong đó khi Mnf = Mn - 1,7 x 

S, thì 0,30%  Mnf  0,58%; lượng còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được; và 

sau khi già hóa ở 210°C trong thời gian 10 phút thì giới hạn chảy dưới YP (N/mm2) và 

độ dãn dài ở điểm chảy YPE1 (%) thỏa mãn YP  355, YPE1  2, YPE1  (60/(YP-

355)) + 2, và YP  4,09 x YPE1 + 476. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất tấm thép này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm hộp chứa và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm hộp chứa và phương pháp sản xuất tấm thép 

này. Tấm thép dùng làm hộp chứa theo sáng chế có thành phần hoá học bao gồm (theo 
% khối lượng): C: 0,020-0,130%, Si: không lớn hơn 0,04%, Mn: 0,10-1,2%, P: 0,007-
0,100%, S: không lớn hơn 0,03%, Al: 0,0010-0,10%, N: 0,0120-0,020%, một hoặc 
nhiều nguyên tố được chọn từ Nb: 0,010-0,050%, Ti: 0,010-0,050%, và B: 0,0010-
0,010%, lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được, cấu trúc tế vi của tấm 
thép này bao gồm pha ferit với lượng 50% diện tích hoặc lớn hơn, trong đó độ bền chảy 
nằm trong khoảng từ 480 đến 700 MPa và độ dãn dài tổng là 12% hoặc lớn hơn sau khi 

được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 210°C trong 20 phút. Tỷ lệ của lượng dung dịch rắn N trong 
vùng từ bề mặt đến độ sâu 1/8 chiều dày tấm và lượng dung dịch rắn N trong vùng kéo 
dài từ độ sâu 3/8 chiều dày tấm đến độ sâu 4/8 chiều dày tấm thoả mãn biểu thức (1) 
dưới đây: 
(Lượng dung dịch rắn N trong vùng từ bề mặt đến độ sâu 1/8 chiều dày tấm) / (lượng 
dung dịch rắn N trong vùng kéo dài từ độ sâu 3/8 chiều dày tấm đến độ sâu 4/8 chiều 

dày tấm)  0,96 (biểu thức 1) 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 4-metoxy pyrol hoặc muối của nó và dược phẩm chứa 

hợp chất hoặc muối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-metoxy pyrol hoặc muối dược dụng của hợp chất này, 

phương pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất 4-
metoxy pyrol hoặc muối dược dụng của nó theo sáng chế không chỉ có hoạt tính ức chế 
bơm proton, hoạt tính ức chế tổn thương dạ dày, và hiệu quả tăng cường yếu tố bảo vệ 
tốt, mà còn có hoạt tính tiêu diệt H. pylori tốt. Do đó, hợp chất 4-metoxy pyrol hoặc 

muối dược dụng của nó có thể được sử dụng hiệu quả để ngăn ngừa và điều trị tổn 
thương dạ dày-ruột do loét đường dạ dày-ruột, viêm dạ dày, viêm thực quản trào ngược 
hoặc H. pylori. Hơn nữa, hợp chất 4-metoxy pyrol hoặc muối dược dụng của nó có hoạt 

tính ức chế thụ thể bắt cặp với protein G (GPCR) và do đó có thể được sử dụng hiệu quả 
để ngăn ngừa và điều trị bệnh được trung gian bởi thụ thể axetyl cholin muscarinic hoặc 
thụ thể 5-hydroxytryptamin (5-HT). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò chuyển thổi từ đáy và từ đỉnh lò 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò chuyển thổi từ đáy và từ đỉnh lò, có khả 
năng ngăn rung lắc lò, ngăn tạo bụi và ăn mòn vật liệu chịu lửa của tường lò trong quá 
trình tinh luyện khử cacbon bằng lò chuyển thổi từ đáy và từ đỉnh lò. Phương pháp vận 
hành lò chuyển thổi từ đáy và từ đỉnh lò theo sáng chế sử dụng ống thổi có nhiều lỗ thổi 
từ đỉnh lò mà có các vòi phun dùng để phun khí oxy, việc phun các luồng khí oxy từ vòi 
phun nghiêng một góc so với trục trung tâm của ống thổi có nhiều lỗ thổi từ đỉnh lò, n 
ống thổi gió được bố trí ở đáy lò và thổi khí khuấy trộn từ các ống thổi gió từ đáy này, 
trong đó tỷ lệ giao (IR) biểu thị mức độ liên quan giữa nút nhiệt được tạo ra bằng cách 
cho luồng khí oxy được phun ra từ ống thổi từ đỉnh lò va đập vào bề mặt bể sắt nóng 
chảy và vùng nổi khí khuấy trộn được tạo ra trên bề mặt bể sắt nóng chảy bằng cách 
thổi khí khuấy trộn từ ống thổi gió từ đáy lò không lớn hơn 0,7. 
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(54) Thép tấm được mạ hợp kim Zn-Mg 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm được mạ hợp kim Zn-Mg bao gồm thép tấm, lớp mạ hợp 
kim Zn-Mg được tạo ra trên bề mặt của thép tấm này, lớp mạ này chứa từ 10 đến 70% 
khối lượng Mg và còn lại là Zn và các tạp chất, lớp ăn mòn được tạo ra trên bề mặt của 
lớp mạ hợp kim Zn-Mg và chứa một trong số muối Mg của axit carboxylic có 4 đến 20 
nguyên tử cacbon hoặc muối Mg của axit alkansulfonic có 4 đến 20 nguyên tử cacbon, 
và lớp phủ chuyển hóa hóa học được tạo ra trên bề mặt của lớp ăn mòn và chứa muối 
kim loại kiềm của axit carboxylic trong trường hợp lớp ăn mòn chứa muối Mg của axit 
carboxylic hoặc chứa muối kim loại kiềm của axit alkansulfonic trong trường hợp lớp ăn 
mòn chứa muối Mg của axit alkansulfonic, và kim loại kiềm trong muối kim loại kiềm 
của axit carboxylic hoặc kim loại kiềm trong muối kim loại kiềm của axit alkansulfonic 
trong lớp phủ chuyển hóa hóa học là ít nhất một nguyên tố được chọn từ nhóm bao gồm 
Li, Na, K, Rb và Cs. 
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(11) 55643 
(21) 1-2017-03852 (51) 7 A61K  31/065, A23L  2/52, A61P  

3/00,  3/04,  25/02 
(22) 07.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/057009       07.03.2016 (87) WO2016/143745 15.09.2016 
(30) 2015-046415       09.03.2015      JP 

2015-046416       09.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2017 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) FUKUSHIMA, Eiji (JP), YOSHIMOTO, Yuko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa 1-(3',4',5'-trihydroxyphenyl)-3-(2",4",6"-

trihydroxyphenyl)-propan-2-ol, phương pháp sản xuất chế 
phẩm này và thực phẩm chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng cường sự chuyển hóa năng lượng, chế phẩm tăng 
cường hoạt động thần kinh giao cảm, chế phẩm thúc đẩy đốt cháy lipit, chế phẩm chống 
béo phì, hoặc chế phẩm làm tăng nhiệt độ cơ thể, chứa 1-(3',4,'5'-trihydroxyphenyl)-3-
(2”,4”,6”-trihydroxyphenyl)-propan-2-ol. Chế phẩm theo sáng chế có tác dụng tăng 
cường chuyển hóa, tăng cường hoạt động thần kinh giao cảm, thúc đẩy đốt cháy lipit, 
chống béo phì (kiểm soát sự tăng cân hoặc làm giảm cân nặng), hoặc làm tăng nhiệt độ 
cơ thể. Do đó, chế phẩm theo sáng chế có thể có hiệu quả trong việc làm tăng nhiệt độ 
cơ thể, cải thiện độ mẫn cảm với việc giảm nhiệt độ, chống béo phì, giảm mỡ nội tạng, 
giữ dáng, tăng cường sự chuyển hóa, tăng cường miễn dịch, chống mệt mỏi, hoặc chống 
trầm cảm, và các hiệu quả tương tự. 
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(11) 55644 
(21) 1-2017-03857 (51) 8 C02F  3/10,  3/08,  3/12 

(22) 30.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/060408         30.03.2016 (87) WO2016/159091 06.10.2016 
(30) 2015-073511         31.03.2015      JP 

2015-107925         27.05.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2017 
(71) ORGANO CORPORATION  (JP) 

1-2-8, Shinsuna, Koto-ku, Tokyo 136-8631, Japan 
(72) MIYAKE Masaki (JP), HASEBE Yoshiaki (JP), EGUCHI Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra các hạt hiếu khí, thiết bị tạo ra các hạt 

hiếu khí, phương pháp xử lý nước thải và thiết bị xử lý nước 
thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra các hạt hiếu khí trong đó thiết bị phản ứng bán 
liên tục 10 để tạo ra các hạt được sử dụng, phương pháp này bao gồm việc thực hiện lặp 
lại bước cấp vào để làm cho nước thải chứa chất hữu cơ bao gồm chất hữu cơ chảy vào 
trong, bước xử lý sinh học để xử lý sinh học các chất được xử lý trong nước thải chứa 
chất hữu cơ bằng cách sử dụng bùn vi sinh, bước lắng để cho phép bùn vi sinh được lắng 
xuống, và bước xả để xả nước đã xử lý sinh học mà đã được xử lý sinh học, trong đó 
thời gian phản ứng được điều chỉnh sao cho giá trị thu được bằng cách chia tổng thời 
gian của chu trình cho thời gian phản ứng và nhận kết quả thu được với tỷ lệ cửa nồng 
độ MLSS và tải lượng BOD được đưa vào thiết bị phản ứng bán liên tục 10 nằm trong 
khoảng từ 0,05 đến 0,25 kgBOD/kgMLSS/ngày, và bùn được hút ra sao cho thời gian 
lưu của bùn nằm trong khoảng từ 5 đến 25 ngày.  
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(11) 55645 
(21) 1-2017-03861 (51) 8 C08L  69/00, C08K  5/521,  7/06,  

7/14, C08L  55/02,  63/00,  77/00 
(22) 14.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/057941         14.03.2016 (87) WO2016/158342 06.10.2016 
(30) 2015-065828         27.03.2015      JP 
(71) UMG ABS, LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Japan 
(72) NAKAMOTO Masahito (JP), KAWAGUCHI Hideichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa dẻo nhiệt đã gia cường và vật đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dẻo nhiệt đã gia cường chứa thành phần chính là 
nhựa (C) bao gồm 50% đến 100% khối lượng nhựa polycacbonat (A) và 0% đến 50% 
khối lượng copolyme ghép (B) thu được bằng cách polyme hóa hỗn hợp monome bao 
gồm monome là hợp chất alkenyl thơm (a) và monome là hợp chất vinyl xyanua (b) với 
sự có mặt của polyme cao su (B1), chất độn vô cơ (D), polyme chứa đơn vị glyxidyl ete 
(E) có đơn vị là glyxidyl ete và khối lượng phân tử trung bình khối nằm trong khoảng từ 
3.800 đến 60.000, và polyamit 6/66 (F) có hàm lượng ẩm bằng 0,1% hoặc nhỏ hơn ở 
một tỷ lệ cụ thể.  
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(11) 55646 
(21) 1-2017-03863 (51) 7 C03C  1/00,  3/078,  3/087,  3/089,  

3/091,  3/102,  3/108, C03B  19/12 
(22) 24.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/024001     24.03.2016 (87) WO2016/160507 06.10.2016 
(30) 14/676,372          01.04.2015      US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) COOPER, Scott, P. (US), WEIL, Scott (US), REMINGTON, Michael, P. (US), 

BHADURI, Sutapa (US), GULLINKALA, Tilak (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Gel tiền chất của thủy tinh và phương pháp sản xuất sản phẩm 

thủy tinh từ gel tiền chất của thủy tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gel tiền chất của thủy tinh bao gồm nền chứa gốc oxit vô định hình 

có khối lượng lớn, mà nền này được phối trộn đồng nhất về mặt hóa học và bao gồm 
silic dioxit với lượng từ 30 đến 90% mol và ít nhất một trong số các oxit sau: (A) một 
hoặc nhiều oxit kiềm với tổng lượng từ 0,1 đến 25% mol, (B) một hoặc nhiều oxit kiềm 
thổ với tổng lượng từ 0,1 đến 25% mol, (C) bo oxit với lượng từ 1 đến 20% mol, (D) chì 
oxit với lượng từ 5 đến 80% mol, hoặc (E) nhôm oxit với lượng từ 1 đến 10% mol. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm thủy tinh từ gel tiền 
chất của thủy tinh bao gồm các bước: tạo ra gel tiền chất của thủy tinh; làm nóng chảy 
gel tiền chất của thủy tinh thành thủy tinh nóng chảy; và tạo hình thủy tinh nóng chảy 
thành sản phẩm thủy tinh. 
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(11) 55647 
(21) 1-2017-03869 (51) 8 C07D  303/04 

(22) 19.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/058638     19.04.2016 (87) WO2016/173887 03.11.2016 
(30) 15165410.0          28.04.2015      EP 
(71) 1. EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
2. THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG  (DE) 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany 

(72) JAHN, Rober (CZ), WOLL, Wolfgang (DE), JAEGER, Bernd (DE), PASCALY, 
Matthias (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình epoxy hóa propen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình epoxy hóa propen bao gồm các bước: cho propen phản 
ứng với hydro peroxit với sự có mặt của chất xúc tác titan silicalit và dung môi metanol; 
tách propen không phản ứng và propen oxit ra khỏi hỗn hợp phản ứng thu được để thu 
được hỗn hợp dung môi bao gồm metanol và nước với lượng kết hợp ít nhất là 90% khối 
lượng; và nạp hỗn hợp dung môi này ở dạng dòng nạp vào cột chưng cất metanol vận 
hành liên tục ở điểm nạp nằm ở phần giữa của cột này để tạo ra sản phẩm đỉnh bao gồm 
ít nhất 90% khối lượng metanol và sản phẩm đáy bao gồm ít nhất 90% khối lượng nước; 

bổ sung chất khử bọt dạng lỏng, có độ hòa tan trong dòng nạp nhỏ hơn 10 mg/kg ở 25°C 

và sức căng bề mặt trên bề mặt lỏng-không khí nhỏ hơn 22 mN/m ở 20°C, ở điểm nạp 
hoặc bên trên điểm nạp với lượng lớn hơn độ hòa tan của chất khử bọt dạng lỏng trong 
dòng nạp này để kìm hãm quá trình tạo bọt trong cột chưng cất metanol. 
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(11) 55648 
(21) 1-2017-03870 (51) 8 C23C  16/42,  16/44, B65D  23/02 

(22) 05.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/061070          05.04.2016 (87) WO2016/167152 20.10.2016 
(30) 2015-085018          17.04.2015      JP 
(71) KIRIN COMPANY, LIMITED  (JP) 

10-2, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 164-0001, Japan 
(72) TABUCHI Hiroyasu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật đúc bằng chất dẻo có đặc tính chắn khí và phương pháp 

sản xuất vật đúc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật đúc bằng chất dẻo có cả đặc tính chắn khí lẫn độ trong suốt 

tuyệt vời và phương pháp sản xuất vật đúc này. Vật đúc bằng chất dẻo có đặc tính chắn 
khí (90) theo sáng chế bao gồm vật đúc bằng chất dẻo (91) và màng mỏng có đặc tính 
chắn khí (92) được tạo ra trên bề mặt của vật đúc bằng chất dẻo (91), trong đó màng 
mỏng có đặc tính chắn khí (92) này chứa các nguyên tố bao gồm silic (Si), cacbon (C) 
và oxy (O) dưới dạng các nguyên tố cấu thành, và khi tiến hành phân tích bằng phương 
pháp phổ huỳnh quang tia X ở điều kiện (1) thì màng mỏng có đặc tính chắn khí (92) có 
vùng mà đỉnh chính được quan sát ở vị trí xuất hiện đỉnh của năng lượng liên kết Si-C. 
Điều kiện (1); dải đo nằm trong khoảng từ 95 đến 105 eV. 
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(11) 55649 
(21) 1-2017-03874 (51) 7 A01C 11/02 

(22) 02.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2017 
(75) Trần Đại Nghĩa  (VN) 

Thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 
(54) Máy cấy lúa sử dụng động cơ điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cấy lúa sử dụng động cơ điện bao gồm cần lái máy (1) khung 
máy (2), giàn đựng mạ (3), hệ thống giàn mỏ cấy (4), hệ thống truyền động (5), hệ 
thống bàn trượt (6). Trong đó, cần lái máy (1) được kết nối với khung máy bằng khớp 
nối ren. Cần lái máy (1) vừa dùng để kéo máy đi vừa có tác dụng lái máy. Trên cần còn 
có công tắc điều khiển (111) vừa để đóng ngắt điện, vừa có thể thay đổi điện áp để thay 
đổi tốc độ cấy. Đặc trưng ở chỗ máy cấy lúa sử dụng động cơ điện một chiều 12V - 
12mA được cấp điện từ bình cấp điện (582). Giàn đựng mạ (3) bao gồm: mô tơ (336) 
tạo động lực đẩy mạ xuống, bánh răng (337) xoay trục gắn các con lăn (333), xích 
truyền động (338) truyền lực từ mô tơ (336) xuống trục gắn các con lăn (333) đẩy mạ, 
con thoi (339) nhận lực từ hệ thống truyền động (5) đưa tới làm dịch chuyển giàn đựng 
mạ (3) sang trái và sang phải. Hệ thống truyền động (5) sử dụng mô tơ điện để tạo động 
lực cho hệ thống giàn mỏ cấy (4) và giàn đựng mạ (3) làm việc.  
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(11) 55650 
(21) 1-2017-03877 (51) 7 A61F  13/15,  13/391,  13/494,  

13/110 
(22) 28.02.2017 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2017/008016      28.02.2017 (87) WO2017/179329 A1 19.10.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2017 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SUZUKI, Yuichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút bao gồm các phần móc 
mà kéo dài hướng ra ngoài về cả hai phía bên ngoài của tấm trên, các chức năng của các 
phần móc được duy trì trong khi giảm thiểu việc gấp không đúng cách của các phần 
móc. Phương pháp sản xuất bao gồm: bước tạo ra vật dụng thấm hút (1) mà bao gồm 
tấm trên (8), các tấm bên (13, 13) được nối với cả hai phần đầu của tấm trên (8), tấm 
dưới (14), và có các phần móc (25, 25) mà cả hai phần đầu của tấm trên (8) kéo dài ra 
về cả hai phía bên ngoài, và các phần kéo dài phía ngoài (3, 3) bao gồm các phần cánh 
(6, 6) mà là các phần mà tấm bên (13, 13) và tấm dưới (14) kéo dài ra về cả hai phía bên 
ngoài của thân thấm hút (12): bước gấp các phần kéo dài phía ngoài ở các vị trí gấp 
(FT1, FT2) theo hướng chiều dọc mà chạy trên các mép bên phía ngoài của các phần 
móc (25, 25) hoặc dọc theo phía bên trong của chúng; bước cố định các phần kéo dài 
phía ngoài (3, 3) bằng cách đặt chi tiết cố định (20) giao nhau các phần cánh (6, 6); và 
bước gấp vật dụng thấm hút (1) ở các vị trí gấp (FV1, FV2) theo hướng chiều rộng mà 
đi qua các phần kéo dài phía ngoài (3, 3). 
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(11) 55651 
(21) 1-2017-03883 (51) 7 D06M  11/32, D06L  3/14 
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(72) HODGSON, Alexandra (GB), MIDDLEWOOD, Paul (NZ), ALI, Mohammed Azam 

(NZ), POTROZ-SMITH, Derelee (NZ) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý len và sản phẩm len 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý len và đến sản phẩm len được sản xuất bằng quy 
trình xử lý len này. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến quy trình xử lý len để sản xuất ra sản 
phẩm len có tính chất hấp thụ cao. 
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(72) MIRONOV, Oleg (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Bao gói của nền tạo sol khí, phương pháp sản xuất bao gói này 

và thiết bị tạo sol khí sử dụng bao gói này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bao gói (100) của nền tạo sol khí (102) để sử dụng trong thiết bị tạo 

sol khí được làm nóng bằng điện (200). Bao gói (100) bao gồm nền tạo sol khí (102) 
bên trong bao gói (100), và chi tiết làm nóng bằng điện (104) bao gồm phần dẫn điện 
thứ nhất và phần dẫn điện thứ hai (106, 108). Chi tiết làm nóng bằng điện (104) nằm 
trong bao gói (100) và tiếp xúc trực tiếp với nền tạo sol khí (102), và phần dẫn điện thứ 
nhất và phần dẫn điện thứ hai (106, 108) được tạo kết cấu để nối chi tiết làm nóng bằng 
điện (104) với bộ nguồn điện bên ngoài. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tạo sol khí 
hoạt động bằng điện (200) để sử dụng với bao gói (100). Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất bao gói (100).  
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(72) DUTA, Gheorghe Emil (AU) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình và thiết bị để xử lý nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị để xử lý nước như là xử lý nước với yêu cầu 
lớn về oxy và các tạp chất khó để oxy hóa đến mức độ tuân thủ quy định như cần thiết 
theo các tiêu chuẩn chất lượng nước mong muốn và các tạp chất liên quan phát sinh.  
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(11) 55654 
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(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Masafumi MASUDA (JP), Haruyoshi HINO (JP), Takahiro NISHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Lõi stato và stato dùng cho máy điện quay và máy điện quay 

  (57)     Sáng chế đề xuất lõi stato dùng cho máy điện quay có thiết kế lõi chia nhiều phần với 
kết cấu đơn giản và dễ dàng được đưa ra làm cho có thể để tìm kiếm sự cải thiện về các 
đặc tính của máy điện quay với việc tránh được sự cồng kềnh của quy trình sản xuất. 
Sáng chế đề xuất lõi stato dùng cho máy điện quay, lõi stato này gồm: nhiều bộ phận 
thứ nhất được sắp xếp theo phương dọc theo đường tròn và mỗi bộ phận này gồm phần 
răng thứ nhất, các phần gài khớp thứ nhất và phần đế, phần răng thứ nhất kéo dài hướng 
về một phía trong số phía ở vào trong và phía ở ra ngoài theo phương xuyên tâm, các 
phần gài khớp thứ nhất được bố trí ở các phía đối nhau của phần răng thứ nhất theo 
phương dọc theo đường tròn, phần đế được bố trí ở phía kia của phía ở vào trong và phía 
ở ra ngoài theo phương xuyên tâm; nhiều bộ phận thứ hai được sắp xếp theo phương dọc 
theo đường tròn và mỗi bộ phận gồm phần răng thứ hai và phần gài khớp thứ hai, phần 
răng thứ hai kéo dài hướng về phía này theo phương xuyên tâm, phần gài khớp thứ hai 
được gài khớp với hai phần liền kề nhau theo phương dọc theo đường tròn trong số các 
phần gài khớp thứ nhất, nhiều bộ phận thứ hai được sắp xếp sao cho phần răng thứ hai 
được nằm ở vị trí giữa hai phần răng thứ nhất liền kề; và bộ phận đỡ được tạo kết cấu để 
tựa vào các phần đế của nhiều bộ phận thứ nhất mà được sắp xếp theo phương dọc theo 
đường tròn, để cho ép các phần đế của nhiều bộ phận thứ nhất từ phía kia hướng về phía 
này theo phương xuyên tâm. 
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NAKANISHI, Yumiko (JP), KATAOKA, Akira (JP), SHIBUYA, Masaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống nấu thức ăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nấu thức ăn (1A) theo sáng chế bao gồm: hộp thức ăn 
dùng một lần (19) chứa thức ăn (F) và thân chứa (10) chứa thức ăn (F); ngăn làm nóng 
(2); bộ cấp hơi nước (3); và bộ cấp vi ba (4); và làm nóng và nấu thức ăn (F) trong hộp 
thức ăn dùng một lần (19) bằng hơi và vi ba. Thân chứa (10) có phần vách xác định 
khoảng không chứa thức ăn (F). Phần vách bao gồm phần mặt đáy (11) trong đó thức ăn 
(F) được đặt lên trên và phần bề mặt ngoại vi (12), và các lỗ thông hơi (15) để hơi đi qua 

được tạo ra trong phần vách. Hơi ở nhiệt độ 85 đến 130°C được cấp vào ngăn làm nóng 
(2) bởi bộ cấp hơi nước (3), và vi ba với công suất thực tế là 500 đến 3000W được cấp 
trong 15 đến 180 giây bởi bộ cấp vi ba (4) trong khi hơi được cấp vào thân chứa (10) 
qua các lỗ thông hơi (15). 
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(72) HULSMANN, Philip (DE), LEHRTER, Peter (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Màng sau của các mô đun năng lượng mặt trời và phương pháp 

sản xuất màng sau này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng sau của các mô đun năng lượng mặt trời, mà được nhúng vào 

trong EVA (copolyme etylen vinyl axetat) trong suốt và được liên kết ngang ở nhiệt độ 

cao hơn 140° để tạo ra màng sau dùng làm mặt sau của EVA và chất kết dính tương tự. 
Màng sau này bao gồm cấu trúc đa lớp chứa các lớp polyolefin được ép đùn mà các lớp 
này được liên kết trực tiếp với nhau, trong đó các lớp của mặt trước bao gồm lớp có độ 
dày nhỏ hơn 100 micromet được điền đầy bởi các chất tạo màu hoặc các hạt phản chiếu 
với tỷ lệ khối lượng lên tới 20% và được gia cường bởi các lớp tiếp theo để tổng độ dày 
của màng sau là hơn 300 micromet, trong đó các lớp này chứa toàn bộ hoặc một phần 
hỗn hợp polypropylen không liên kết ngang, trong đó các lớp nằm phía sau lớp mặt 
trước được điền đầy ít nhất một phần bởi chất độn vô cơ ổn định với tỷ lệ khối lượng lên 
tới 40%, tính theo khối lượng của màng sau. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất màng sau này. 
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(72) KIM, Soo Jin (KR), OHM, Wayne (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển rạp hát 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp điều khiển rạp hát hoạt động ở nhiều 
vùng trên toàn quốc hoặc toàn thế giới bằng máy chủ duy nhất, ví dụ thu thập thông tin 
tình trạng, thông tin bảo trì và sửa chữa của từng rạp hát, và thông tin rạp hát về thiết bị 
liên quan đến trình chiếu và cho phép người sử dụng điều khiển nhiều rạp hát sử dụng 
các thông tin nêu trên. Tóm lại, sáng chế bao gồm máy chủ rạp hát có trong từng rạp hát 
và máy chủ điều khiển được tạo cấu hình để nhận thông tin từ máy chủ rạp hát và xử lý 
thông tin. 
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(72) KOSONSITTIWIT, Phakorn (TH) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy cắt củ sắn có hai cơ cấu dao cắt bằng lực ly tâm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cắt củ sắn có hai cơ cấu dao cắt bằng lực ly tâm bao gồm 
khung (1), thùng chứa (2) được đặt ở phần trên của khung (1) để chứa củ sắn, ống xả 
các miếng sắn (3), bộ phận tiếp nhận và cắt củ sắn (4) được đặt bên dưới thùng chứa (2), 
mà bao gồm vỏ (5), thùng quay ly tâm (15), các bộ dao cắt (21) và các bộ dao cạo (28), 
trong đó các bộ dao có thể cắt các củ sắn thành các miếng dạng đoạn thẳng và thanh 
hình vuông, dài hoặc ngắn, to hoặc nhỏ và dày hoặc mỏng như được yêu cầu. 
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(72) HAZAN, Zadik (IL), ADAMSKY, Konstantin (IL), LUCASSEN, Andre C. B. (IL) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Dược phẩm chứa phân đoạn được phân lập của gôm ma tít dùng 

để điều trị bệnh thần kinh thị giác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa phân đoạn được phân lập của gôm ma tít dùng để 

điều trị bệnh thần kinh thị giác. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến phương pháp điều trị 
bệnh thần kinh thị giác bằng cách sử dụng dược phẩm chứa phân đoạn được phân lập 
của gôm ma tít. 
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(72) RUSCIO, Dani (IT), PLOJOUX, Julien (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Môđun chi tiết làm nóng dùng cho thiết bị tạo sol khí và 

thiết bị tạo sol khí bao gồm môđun này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun chi tiết làm nóng dùng cho thiết bị tạo sol khí bao gồm: chi 

tiết làm nóng (90) kéo dài có phần làm nóng (95); đầu lắp chi tiết làm nóng (110), trong 
đó chi tiết làm nóng kéo dài đáng kể theo cách vuông góc từ bề mặt thứ nhất của đầu lắp 
chi tiết làm nóng; và các phần nhô thứ nhất và thứ hai kéo dài đáng kể theo cách vuông 
góc từ bề mặt thứ nhất của đầu lắp chi tiết làm nóng và tiếp giáp các cạnh thứ nhất và 
thứ hai của chi tiết làm nóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tạo sol khí mà 
kết hợp môđun chi tiết làm nóng này. 
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(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi có thể đọc được bằng máy tính 

để đọc các chữ in tiếng Việt và tiếng Anh và phát thành giọng 
nói có thể mang theo người và có thể tháo lắp được 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đọc các chữ in tiếng Việt và tiếng Anh và phát thành giọng nói 
có thể mang theo người và có thể tháo lắp được, bao gồm: bộ thu video (1) để thu nhận 
dữ liệu hình ảnh, bộ thu video này được lắp trên gá đỡ (1a) có dạng vòng tròn như chiếc 
nhẫn, sao cho gá đỡ này có thể lồng vào ngón tay người, khi ngón tay di chuyển, bộ thu 
video sẽ thu hình ảnh phía trên ngón tay; và bộ xử lý trung tâm (50) để xử lý video thu 
được từ bộ thu video (1) thông qua phương tiện kết nối để chuyển thành giọng nói, trong 
đó, bộ xử lý trung tâm bao gồm: bộ xử lý đa phương tiện (2) để xử lý dữ liệu video thu 
được sao cho dữ liệu lối ra của bộ xử lý đa phương tiện này là ảnh gồm chứa chuỗi các 
chữ in, thường là 3-5 chữ, để nhận dạng ký tự quang học; bộ nhận dạng ký tự quang học 
(3) để chuyển đổi hình ảnh các chữ thu được ở đầu ra của bộ xử lý ảnh thành chữ dưới 
dạng ky tự đọc được bằng máy tính; bộ xử lý ký tự (4) để xử lý ký tự nhận dạng thu 
được để ghép nhận dạng các ký tự tránh các trường hợp bị trùng; bộ tổng hợp tiếng nói 
(5) sẽ chuyển các chữ đã được xử lý trong bộ xử lý ký tự (4) thành giọng nói; bộ khuếch 
đại âm thanh (7) để khuếch đại âm thanh từ bộ tổng hợp tiếng nói; loa (10) để phát ra 
âm thanh; bộ điều khiển điện (8) để điều khiển và cấp nguồn điện cho các bộ phận nêu 
trên; và nguồn điện (9) để cấp điện cho bộ điều khiển điện.  
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(11) 55662 
(21) 1-2017-03916 (51) 7 C23C  2/06, C21D  9/46, C22C  

18/04, C23C  2/28 
(22) 08.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/061020     08.04.2015 (87) WO2016/162982 A1 13.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.10.2017 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan  
(72) HASHIMOTO, Shigeru (JP), NAKAZAWA, Makoto  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép được mạ Zn-Al-Mg và phương pháp sản xuất tấm thép 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được mạ Zn-Al-Mg và phương pháp sản xuất tấm thép 

này. Tấm thép được mạ Zn-Al-Mg này có lớp mạ chứa Al với lượng nằm trong khoảng 
từ 4 đến 22% khối lượng, Mg với lượng nằm trong khoảng từ 1,0 đến 6,5% khối lượng, 
trong đó lượng Mg bằng 1/2 hoặc nhỏ hơn lượng Al (tính theo % khối lượng), Si với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,001 đến 1,000%, Zn và các tạp chất làm thành phần còn 
lại. Trong cấu trúc của lớp mạ chứa tinh thể Al sơ cấp, tinh thể Al sơ cấp này bao gồm 
tinh thể Al sơ cấp thứ nhất dạng nhánh cây có ngăn nhỏ với tỷ lệ diện tích từ 30 đến 

70% và khoảng cách giữa các trục thứ hai của chúng là từ 0,5 đến 2,0m; tinh thể Al sơ 

cấp thứ hai dạng nhánh cây đẳng trục cực nhỏ với độ dài trục chính từ 5 đến 10m và 

khoảng cách giữa các trục thứ hai của chúng là từ 0,5 đến 2,0m; và tinh thể Al sơ cấp 

thứ ba dạng cánh hoa với độ dài trục chính từ 0,5 đến 3,0m, trong đó tổng tỷ lệ diện 
tích tinh thể Al sơ cấp thứ hai dạng nhánh cây đẳng trục cực nhỏ và tinh thể Al sơ cấp 
thứ ba dạng cánh hoa là từ 30 đến 70%; và cấu trúc eutectic bậc bốn của Al, Zn, và 
Mg2Zn11 ở dạng cấu trúc khác tinh thể Al sơ cấp. 
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(11) 55663 
(21) 1-2017-03928 (51) 7 A63G  7/00, B61B  13/12 

(22) 01.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/NL2016/050227    01.04.2016 (87) WO2016/159772 06.10.2016 
(30) 2014583         03.04.2015      NL 
(71) VEKOMA RIDES ENGINEERING B.V.  (NL) 

18, Schaapweg, 6063 BA Vlodrop, Netherlands 
(72) ROODENBURG, Hendrik Ficus (NL), THISSEN, Mattheus Hendrik Louis (NL), 

JANSSEN, Koen (BE), VAN OOSTERHOUT, Petrus Henricus Josephus (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống xe lượn giải trí, bộ dẫn động tăng tốc được sử dụng 

cho hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xe lượn giải trí, chẳng hạn như, tàu lượn, cụ thể là bộ dẫn 

động tăng tốc được lắp trên đường ray của hệ thống xe lượn giải trí. Mỗi bộ dẫn động 
tăng tốc bao gồm ít nhất một mô tơ bộ dẫn động tăng tốc để dẫn động bánh tăng tốc, để 
ăn khớp với gờ của bộ dẫn động của xe hành khách để đẩy xe dọc theo đường ray. Theo 
sáng chế, bộ dẫn động tăng tốc còn bao gồm sàn được lắp với kết cấu đường ray, khung 
đỡ ít nhất một mô tơ dẫn động và hai bánh tăng tốc, và bộ phận mang di động nối khung 
với sàn qua cánh tay bộ phận mang bên trái và bên phải. Các cánh tay bộ phận mang là 
các cánh tay mềm và/hoặc là được nối quay với sàn và/hoặc khung, để khi sử dụng 
chúng cho phép chuyển động của khung tương đối so với sàn. Thiết bị kéo ép đàn hồi 
khung về phía vị trí định trước.  
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(22) 22.03.2016 (43) 25.01.2018 
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(30) 2015-059685         23.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2017 
(71) TEIKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

3-27, Arakawa 1-chome, Toyama-shi, Toyama 9300982, Japan 
(72) Tetsuya ASARI (JP), Yuji KIYONO (JP), Akitoshi AOYAMA  (JP), Takumitsu 

YOSHIDA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm điều trị chứng khô mắt đi kèm hội chứng Sjogren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có hiệu quả trong điều trị chứng khô mắt đi kèm hội 
chứng Sjogren, chứa ozagrel hoặc muối dược dụng của nó làm thành phần hoạt tính. Chế 
phẩm theo sáng chế có hiệu quả điều trị tốt đáng chú ý đối với các rối loạn biểu mô kết 
mạc và giác mạc trong chứng khô mắt đi kèm với hội chứng Sjogren mà có xu hướng 
vẫn còn giữ lại mạnh hơn ngay cả sau khi nhỏ các chất điều trị khô mắt (ví dụ, dung 
dịch nhỏ mắt nhân tạo) vào mắt. Vì vậy, chế phẩm theo sáng chế có hiệu quả như là chế 
phẩm điều trị chứng khô mắt đi kèm hội chứng Sjogren. 
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(11) 55665 
(21) 1-2017-03939 (51) 8 C23C  10/28, C22C  19/05,  27/06, 

C25D  5/26,  5/50 
(22) 13.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/061955         13.04.2016 (87) WO2016/167304 A1 20.10.2016 
(30) 2015-082266         14.04.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2017 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8071 Japan 
(72) KOBAYASHI, Akinobu (JP), GOTO, Yasuto (JP), FUTABA, Takashi (JP), 

MATSUMURA, Kenichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ và phương pháp sản xuất tấm thép mạ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ có độ bền chịu nhiệt mỹ mãn và phương pháp sản xuất 
tấm thép mạ này. Tấm thép mạ này bao gồm tấm thép; và lớp mạ hợp kim được tạo ra 
trên bề mặt của tấm thép này, trong đó lớp mạ hợp kim này chứa các thành phần sau 
(tính theo % khối lượng): Cr: 5 - 91%, Fe: 0,5 - 10%, và lượng còn lại là Ni và các tạp 
chất không tránh khỏi, lượng Ni trong lớp mạ hợp kim giảm dần từ bề mặt ngoài cùng 
của lớp mạ hợp kim đến mép của tấm thép, tỷ lệ của lượng Ni so với lượng Cr ở vùng độ 
sâu 300nm hoặc lớn hơn tính từ bề mặt ngoài cùng của lớp mạ hợp kim là lớn hơn 1 
(Ni/Cr > 1), lượng Fe trong lớp mạ hợp kim giảm dần từ mép của tấm thép đến bề mặt 
ngoài cùng của lớp mạ hợp kim, lượng Fe ở bề mặt ngoài cùng của lớp mạ hợp kim là 
0,5% hoặc thấp hơn, tổng độ dày của lớp mạ hợp kim chứa Cr và Fe nằm trong khoảng 
từ 500 đến 2000nm, và tổng lượng lớp mạ hợp kim được lắng phủ lên trên tấm thép nằm 
trong khoảng từ 4,5 đến 55,5g/m2. 
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(71) Trường Đại học Nha Trang  (VN) 

02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Tạ Thị Minh Ngọc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vi nang sử dụng tế bào nấm men để dùng 

trong sản xuất thực phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vi nang sử dụng tế bào nấm men để dùng trong 

sản xuất thực phẩm bao gồm các bước: hòa tan tinh thể carotenoit trong dầu thực vật 
đến bão hòa để thu được dung dịch dầu ăn chứa carotenoit (gọi là dầu caroten); bổ sung 
sinh khối nấm men (theo tỷ lệ 1:1 so với khối lượng dầu caroten); ủ hỗn hợp ở nhiệt độ 

nằm trong khoảng từ 27-32°C trong thời gian từ 6-24h; ly tâm hỗn hợp đã ủ ở tốc độ 
5000 vòng/phút để thu được vi nang nấm men. Theo một khía cạnh khác, dầu caroten có 
thể được nhũ tương hóa bằng cách đồng hóa hỗn hợp nước, dầu caroten, chất nhũ hóa 
trong điều kiện áp suất nằm trong khoảng từ 4x105 đến 5x105 Pa, thời gian 10 phút sau 
đó bổ sung sinh khối nấm men và ly tâm để thu được vi nang nấm men. 
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(11) 55667 
(21) 1-2017-03953 (51) 7 C08J  3/22,  5/00, C08K  3/00,  3/04, 

C08L  23/04, H01B  1/24, C08L  
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(22) 11.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/055379     11.03.2016 (87) WO2016/142545 15.09.2016 
(30) 15158861.3          12.03.2015      EP 
(71) TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY  (BE) 

Zone Industrielle C, B-7181 Seneffe, Belgium 
(72) ROUSSEAUX, Dimitri (BE), VAES, Geert (BE), BOUKALIDIS, Cristo (GR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình chế tạo sản phẩm compozit được tạo hình và sản 

phẩm compozit được tạo hình thu được bằng quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo sản phẩm compozit được tạo hình chứa chế phẩm 

polyme và hạt cacbon là ống nano cacbon hoặc graphen, chế phẩm polyme này bao gồm 
hỗn hợp của polyme thứ nhất và polyme thứ hai, và sản phẩm compozit được tạo hình 
chứa hạt cacbon với lượng từ 0,01 đến 4% khối lượng, tính theo tổng khối lượng của sản 
phẩm compozit được xác định theo tiêu chuẩn ISO 11358, đặc trưng ở chỗ, quy trình 
này bao gồm các bước: tạo ra hạt nhựa gốc chứa polyme thứ nhất và ít nhất 5% hạt 
cacbon, tính theo khối lượng của hạt nhựa gốc này như được xác định theo tiêu chuẩn 
ISO 11358; tạo ra polyme thứ hai; và trộn và tạo hình hạt nhựa gốc và polyme thứ hai ở 
cùng một bước trong cùng một thiết bị ép đùn hoặc đúc áp lực để tạo ra sản phẩm 
compozit được tạo hình. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm compozit được tạo 
hình thu được bằng quy trình này. 
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(21) 1-2017-03954 (51) 7 A61K  39/12,  39/39, C07H  21/02 

(22) 09.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/021597     09.03.2016 (87) WO2016/145102 15.09.2016 
(30) 62/131,235          10.03.2015      US 
(71) ADURO BIOTECH, INC.  (US) 

740 Heinz Avenue, Berkeley, California 94710 (US) 
(72) KATIBAH, George Edwin (US), KANNE, David (US), SUNG, Leonard (US), 

GAUTHIER, Kelsey (US), GLICKMAN, Laura Hix (US), LEONG, Justin  (US), 
MCWHIRTER, Sarah, M. (US), DUBENSKY, Jr., Thomas, W. (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất bis-3',5' purin dinucleotit dạng vòng được thế một 

hoặc hai gốc flo và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến yếu tố kích thích miễn dịch dinucleotit dạng vòng (CDN) có hoạt 

tính cao mà hoạt hóa các tế bào tua (DC-dendritic cell) thông qua thụ thể trong bào 
tương vừa được phát hiện ra gần đây có tên là STING (yếu tố kích thích gen interferon). 
Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp chất bis-3',5' purin dinucleotit dạng vòng được thế 
một hoặc hai gốc flo và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 55669 
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(71) SK CHEMICALS CO., LTD.  (KR) 

310, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13494, Republic of Korea 
(72) YIM You-jin (KR), KIM Soon-Ki (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nhựa polyeste dễ phân tán trong nước, nhũ tương phân tán 

trong nước chứa nó và phương pháp tạo ra nhũ tương phân 
tán trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa polyeste dễ phân tán trong nước có tính chịu nước và tính 
chịu hóa chất được cải thiện, nhũ tương phân tán trong nước chứa nó và phương pháp 
tạo ra nhũ tương phân tán trong nước. Giải pháp theo sáng chế có thể làm giảm đến mức 
tối thiểu việc sử dụng các dung môi hữu cơ cần được bổ sung vào nhựa polyeste dễ phân 
tán trong nước để nhờ đó giảm bớt sự gây hại cho con người, không tạo ra mùi hôi nhờ 
việc không sử dụng các amin, và có thể tạo ra nhũ tương phân tán trong nước có các đặc 
tính làm chất phủ, chất kết dính, và độ ổn định phân tán trong nước rất tốt mà không 
phải sử dụng các chất nhũ hoá làm các chất hoạt động bề mặt. 
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(71) GUERBET  (FR) 

15, Rue des Vanesses 93420 Villepinte, France 
(72) ALLARD, Ludovic (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van đóng y tế, kit bao gồm van đóng y tế này, và phương pháp 

điều chế hỗn hợp hoặc nhũ tương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến van đóng y tế (1) bao gồm phần thân (2) được lắp ít nhất hai ống 

nối cái (5a, 5b) và một ống nối đực (6), đầu cắm di động (3) được lắp trong phần thân 
(2), được lắp cần gạt (17) và có rãnh tuần hoàn chất lỏng (10), và đai gia cố (7) được nối 
cố định với ít nhất hai ống nối (5a, 5b, 5c, 6). Đai gia cố (7) được đặt tách biệt khỏi 
phần thân (2) để tạo ra vùng hoạt động lộ thiên (9) quanh phần thân giữa (2). Sáng chế 
cũng đề cập đến kit để điều chế sản phẩm dùng để tiêm, tốt hơn là hỗn hợp hoặc nhũ 
tương, kit này bao gồm van đóng y tế (1). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều 
chế hỗn hợp hoặc nhũ tương với sự trợ giúp của van đóng y tế (1). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
270 
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(72) BERNAUER, Dominique (CH), TALON, Pascal (FR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp điều khiển sự làm nóng trong hệ thống tạo sol 

khí bao gồm bộ phận làm nóng và hệ thống tạo sol khí được 
làm nóng bằng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển sự làm nóng trong hệ thống tạo sol khí 
(100) bao gồm bộ phận làm nóng (14). Phương pháp bao gồm bước so sánh thông số 
được đo (R), chỉ thị nhiệt độ của bộ phận làm nóng (14), với trị số đích (Rđích) cho thông 
số đó; nếu thông số được đo (R) vượt quá trị số đích (Rđích) mà lớn hơn hoặc bằng lượng 
thứ nhất, sau đó ngăn việc cấp điện cho bộ phận làm nóng (14) trong khoảng thời gian 
thứ nhất; và nếu thông số được đo vượt quá trị số đích, nhưng nhỏ hơn lượng thứ nhất, 
thì sau đó ngăn việc cấp điện cho bộ phận làm nóng trong khoảng thời gian thứ hai, 
ngắn hơn khoảng thời gian thứ nhất. Điều này cho phép sự làm nguội của bộ phận làm 
nóng nhanh chóng khi cần thiết. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống tạo sol khí được làm 
nóng bằng điện.  
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(72) SHIMAMURA Masahiro (JP), TAKAO Kenichi (JP), SHIROISHI Ryozo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đánh bóng bề mặt kim cương và thiết bị sử dụng 

phương pháp này 
  (57)     Mục đích của sáng chế là giải quyết vấn đề xuất hiện việc đánh bóng không đồng đều 

hoặc lộ nền trong phương pháp đánh bóng bề mặt kim cương của vật cần đánh bóng 
bằng chi tiết đánh bóng chứa kim loại hoặc oxit kim loại, và đề xuất phương pháp đánh 
bóng mà đạt được việc đánh bóng đồng nhất mà không ảnh hưởng bởi hình dạng của vật 
cần đánh bóng và bởi kích thước tinh thể kim cương. Phương pháp đánh bóng bề mặt 
kim cương theo sáng chế bao gồm bước đánh bóng vật cần đánh bóng, bề mặt vật được 
tạo ra từ kim cương, bằng cách chà xát chi tiết đánh bóng có dạng dài như dạng thẳng 
hoặc giống đai và chứa ít nhất một kim loại hoặc oxit kim loại tỳ lên bề mặt kim cương, 
trong đó lực ép của chi tiết đánh bóng được kiểm soát phù hợp với đặc tính vật liệu của 
chi tiết đánh bóng và/hoặc hình dạng của vật cần đánh bóng và kích thước tinh thể kim 
cương trong phần chà xát sao cho áp lực bề mặt tiếp xúc trong vùng gia công trở nên 
đồng đều.  
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Naoya (JP), OOSHIRO, Kenichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Panen cách nhiệt chân không, vật liệu lõi và tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen cách nhiệt chân không (14) bao gồm: vật liệu lõi (10) gồm 
các sợi nhựa (12); và vật liệu hấp thụ monome được bổ sung vào vật liệu lõi (10) và hấp 
thụ các monome thu được từ các sợi nhựa (12). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật 
liệu lõi và tủ lạnh. 
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Fraunhoferstrasse 22, 82152 Planegg-Martinsried, Germany 
(72) TASLER, Stefan (AT), KRIMMELBEIN, Ilga (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế kênh kali loại cổng đóng mở theo điện thế 

KV1.3, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp 
chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (III) hoặc muối, solvat hoặc tiền dược 
chất của chúng, 

 

 
 

trong đó 
A1 được chọn từ nhóm gồm có N và C-R8; 
A2 được chọn từ nhóm gồm có N và C-R3; 
A3 được chọn từ nhóm gồm có N và C-R9; 
A4 và A5 và A6 độc lập được chọn từ nhóm gồm có N và C-R1; 
R1 được chọn từ nhóm gồm có hyđro, (C1-C3)alkyl, halogen, (C1-C3)alkoxy và (C1-
C3)haloalkyl; 
R2 được chọn từ nhóm gồm có hyđro, halogen và (C1-C3)alkyl; 
R3 được chọn từ nhóm gồm có hyđro, (C1-C3)alkyl, NR4R5, (C1-C3)alkyl-NR4R5 và 
xyano; 
trong đó R4 và R5 độc lập được chọn từ nhóm gồm có hyđro, (C3-C5)xycloalkyl, (C3-
C5)heteroxycloalkyl, (C1-C3)alkyl, hoặc R4 và R5 cùng với nguyên tử nitơ mà chúng gắn 
vào tạo thành vòng dị vòng có từ 5 đến 7 cạnh mà ngoài nguyên tử nitơ nêu trên tùy ý có 
chứa nhóm nguyên tử khác loại khác được chọn từ nhóm gồm có O và NR6, trong đó R6 
được chọn từ nhóm gồm có hyđro, metyl, axetyl và formyl; 
Y được chọn từ nhóm gồm có O và S; 
R7 được chọn từ nhóm gồm có hyđro, và (C1-C3)alkyl; 
R8 được chọn từ nhóm gồm có (C1-C4)alkyl, (C3-C5)xycloalkyl, và (C3-C5)heteroxycloalkyl; 
R9 được chọn từ nhóm gồm có hyđro, (C1-C3)alkyl, (C1-C3)alkoxy, và dược phẩm chứa 
chúng và quy trình điều chế hợp chất này. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý sự cố về việc ảo hoá các chức 

năng mạng 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xử lý sự cố về việc ảo hoá các chức năng 

mạng. Phương pháp này bao gồm các bước: xác định sự cố cơ sở hạ tầng ảo hoá các 
chức năng mạng (Network functions virtualization infrastructure - NFVI); thu thập 
thông tin về chính sách tự phục hồi, trong đó thông tin về chính sách tự phục hồi này 
được dùng để chỉ thị xem có thực hiện hoạt động tự phục hồi đối với sự cố NFVI này 
hay không; và thực hiện hoạt động tự phục hồi đối với sự cố NFVI này khi thông tin về 
chính sách tự phục hồi chỉ thị rằng cần thực hiện hoạt động tự phục hồi đối với sự cố 
NFVI này. Theo sáng chế, sau khi sự cố về cơ sở hạ tầng ảo hoá các chức năng mạng 
được xác định, thì việc xác định có thể được thực hiện theo thông tin về chính sách tự 
phục hồi thu thập được, vốn chỉ thị việc có thực hiện hoạt động tự phục hồi đối với sự cố 
về cơ sở hạ tầng ảo hoá các chức năng mạng này hay không. Khi thông tin về chính sách 
tự phục hồi chỉ thị rằng cần thực hiện hoạt động tự phục hồi, thì sự cố xác định được có 
thể được tự phục hồi theo thời gian. Do đó, theo phương án này của sáng chế, có thể tiết 
kiệm thời gian báo cáo và phân tích sự cố đối với sự cố về cơ sở hạ tầng, nên sự cố về cơ 
sở hạ tầng sẽ được khắc phục nhanh nhất có thể, độ trễ xử lý sự cố được giảm, và hiệu 
suất hệ thống có thể được cải thiện.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
275 

(11) 55676 
(21) 1-2017-03972 (51) 8 G01N  21/892 

(22) 28.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/059963         28.03.2016 (87) WO2016/158873 06.10.2016 
(30) 2015-070692         31.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2017 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) FUKUI Keita (JP), SHIGA Syunsuke (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm tra khuyết tật bề mặt của tấm 

thép mạ nhúng nóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp kiểm tra khuyết tật bề mặt của tấm thép mạ 

nhúng nóng. Phương pháp theo sáng chế phân loại được nhiều loại khuyết tật bề mặt với 
độ chính xác cao, trong đó sự thay đổi xảy ra một cách dễ dàng mà không cần dựa vào 
các thông tin chẳng hạn như diện tích hoặc hình dạng của các khuyết tật trên bề mặt. 

ánh sáng phản xạ từ vị trí cần được chụp ảnh trên tấm thép (2) được chụp ảnh một cách 
đồng thời bởi bộ phận chụp ảnh ánh sáng phản xạ thông thường (4) và bộ phận chụp ảnh 
ánh sáng phản xạ được khuếch tán (5). Dựa vào tín hiệu ảnh phản xạ thông thường T1 
thu được thông qua việc chụp ảnh được thực hiện bởi bộ phận chụp ảnh ánh sáng phản 
xạ thông thường (4), bộ xử lý tín hiệu ảnh (6) sẽ lấy ra vị trí có độ sáng thấp hơn ngưỡng 
định trước là vị trí có khuyết tật bề mặt. Quy trình xử lý ngưỡng được thực hiện trên tín 
hiệu ảnh phản xạ được khuếch tán T2 thu được nhờ việc chụp ảnh được thực hiện bởi bộ 
phận chụp ảnh ánh sáng phản xạ được khuếch tán (5), có liên quan đến vị trí tương ứng 
với vị trí khuyết tật bề mặt được lấy ra, nhờ đó loại khuyết tật bề mặt được lấy ra này 
được phân loại. 
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(54) Phao trên mặt nước và cấu trúc nổi để sản xuất điện mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phao trên mặt nước để sản xuất điện mặt trời và cấu trúc nổi, trong 
đó dễ dàng cố định tấm pin mặt trời, các phao và cầu nối gần nhau chuyển động lắc 
ngang để có thể chống mỏi và hư hỏng cho cấu trúc bằng cách hấp thụ hoặc giảm đến 
mức tối thiểu va đập trong trường hợp có sóng và sóng cồn và để cho các kiểu tấm pin 
mặt trời khác nhau có thể được sử dụng thay thế cho nhau, cấu trúc nổi bao gồm: nhiều 
phao (100) có tấm pin mặt trời (M) lần lượt được lắp trên đó; và nhiều cầu nối (200) để 
nối các phao (100) cách nhau một khoảng cách định trước theo hướng ngang. Các phao 
(100) và cầu nối (200) được nối với nhau bằng phương tiện ghép nối kiểu bản lề giữa 
chúng để cho cấu trúc được tạo từ các phao (100) và cầu nối (200) có thể chuyển động 
lắc ngang theo sóng và sóng cồn xuất hiện trên mặt nước. Bộ phận đỡ cáp (300), có rãnh 
(310) được tạo trên đó, trong đó có cáp cấp điện được tạo ra ở tấm pin mặt trời (M) cho 
bộ biến đổi, được ghép nối nhờ các bản lề giữa các cầu nối (200). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2017 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 
(72) HIKIDA, Kazuo (JP), HASHIMOTO, Motonori (JP), TAKEDA, Kengo (JP), 

TAKATA, Ken (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép có đặc tính gia công nguội trong quá trình tạo hình 

và phương pháp sản xuất tấm thép này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép có đặc tính gia công nguội tốt trong quá trình tạo hình và 

phương pháp sản xuất tấm thép này. Tấm thép này khác biệt ở chỗ: (a) tỷ lệ của lượng 
hạt cacbua có mặt ở biên hạt ferit với lượng hạt cacbua có mặt bên trong hạt ferit là lớn 

hơn 1, (b) các hạt ferit có đường kính là 5m hoặc lớn hơn và 50m hoặc nhỏ hơn, (c) 

trị số tính dị hướng r trong mặt phẳng |r| là 0,2 hoặc nhỏ hơn, (d) độ cứng Vickers là 
100HV hoặc lớn hơn và 150HV hoặc nhỏ hơn, và (e) tỷ lệ cường độ ngẫu nhiên của sự 
định hướng {311} <011> ở độ sâu 1/2 chiều dày của tấm thép là 3,0 hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 55679 
(21) 1-2017-03993 (51) 8 B29C  61/06,  55/02, C08J  5/18 

(22) 23.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/059096        23.03.2016 (87) WO2016/152885 29.09.2016 
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2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230 Japan 
(72) HARUTA, Masayuki (JP), TABOTA, Norimi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polyeste có khả năng co do nhiệt và bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polyeste có khả năng co do nhiệt, trong đó các khác biệt về 
các tính chất vật lý theo chiều rộng được giảm ngay cả khi màng có độ dày nhỏ. Màng 
polyeste có khả năng co do nhiệt này có chiều co chính theo chiều rộng của màng và 
thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến (5) dưới đây: 

(1) màng có độ dày bằng hoặc lớn hơn 6m và bằng hoặc nhỏ hơn 27m; 
(2) trị số tối đa của góc định hướng phân tử là bằng hoặc nhỏ hơn 5 độ; 

(3) mức co do nước nóng ở 90°C theo chiều rộng của màng được xác định đối với mỗi 
mẫu là bằng hoặc lớn hơn 40% và bằng hoặc nhỏ hơn 85%; 

(4) chênh lệch giữa trị số tối đa và trị số tối thiếu của mức co do nước nóng ở 90°C theo 
chiều rộng của màng là bằng hoặc nhỏ hơn 2%; 

(5) chênh lệch giữa trị số tối đa và trị số tối thiểu của ứng suất co tối đa ở 90°C theo 
chiều rộng của màng là nhỏ hơn 0,3 MPa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bao gói được tạo ra bằng cách bọc bằng màng này. 
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(21) 1-2017-04004 (51) 8 B01D  53/22,  53/86,  53/90, C10L  

3/10 
(22) 26.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/GB2016/050510    26.02.2016 (87) WO2016/142649 15.09.2016 
(30) 1504130.4         11.03.2015      GB 
(71) JOHNSON MATTHEY DAVY TECHNOLOGIES LIMITED  (GB) 

5th Floor, 25 Farringdon Street, London EC4A 4AB, United Kingdom 
(72) TILLEY, Simon Nicholas (GB), SWINNEY, John (GB), WATSON, David J. (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý dòng cấp khí tự nhiên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý dòng cấp khí tự nhiên thô chứa metan và có hàm 
lượng cacbon đioxit thứ nhất bao gồm các bước: (a) tách dòng cấp khí tự nhiên thô để 
thu được dòng khí tự nhiên đã được làm sạch có hàm lượng cacbon đioxit thứ hai thấp 
hơn hàm lượng cacbon đioxit thứ nhất trong dòng khí tự nhiên thô nêu trên; và dòng 
cacbon đioxit chứa thành phần chính là cacbon đioxit và metan; (b) thu hồi dòng khí tự 
nhiên đã được làm sạch; (c) tuỳ ý, trộn dòng cacbon đioxit với metan bổ sung và/hoặc 
không khí bổ sung; (d) cho dòng cacbon đioxit và metan hoặc không khí bổ sung tùy ý 
đi qua thiết bị trao đổi nhiệt để làm tăng nhiệt độ của dòng này đến nhiệt độ vào T1 
mong muốn của thiết bị phản ứng oxy hoá; (e) tuỳ ý, trộn dòng cacbon đioxit với metan 
bổ sung và/hoặc không khí bổ sung; (f) cho dòng đã được làm nóng thu được từ bước 
(d) và metan và/hoặc không khí bổ sung tùy ý bất kỳ đi đến thiết bị phản ứng oxy hoá 
chứa chất xúc tác oxy hoá, trong đó metan được oxy hóa; (g) lấy dòng khí chứa các sản 
phẩm của phản ứng oxy hóa ra khỏi thiết bị phản ứng, dòng khí này ở nhiệt độ ra T2 cao 
hơn nhiệt độ vào T1; (h) cho dòng khí được lấy ra ở bước (g) đi qua thiết bị trao đổi 
nhiệt ngược chiều với dòng cacbon đioxit thu được từ bước (a) để cho phép thu hồi nhiệt 
từ dòng khí được lấy ra ở bước (g) và được sử dụng để làm nóng dòng cacbon đioxit ở 
bước (d); và (i) đo nhiệt độ ra T2 và kiểm soát nhiệt độ vào T1 bằng cách điều chỉnh 
lượng metan và/hoặc không khí bổ sung được bổ sung vào ở bước (c) và/hoặc bước (e). 
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(71) GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, Baden, 5400 Switzerland 
(72) Peter Joseph BOGDANCHIK (US), Brian James LORIA (US), Paul FOSTER (US), 

Damien Paul STRIMPLE (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống phân tách bọt và phương pháp sử dụng hệ thống 

phân tách bọt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tách bọt và phương pháp sử dụng hệ thống phân tách 

bọt. Hệ thống phân tách bọt được sử dụng để kiểm soát mức độ bọt được tạo thành trên 
bề mặt của nước biển thải trong khi sục nước biển thải trong bể sục nước biển thải. Nước 
biển thải chứa trong bể sục nước biển thải có thể sinh ra trong hệ thống khử lưu huỳnh 
từ nước biển với nhà máy nhiệt điện hoặc nhà máy sản xuất nhôm.  
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(71) E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, P.O. Box 2915, Wilmington, Delaware 19805, 
United States of America 

(72) SATTERFIELD, Andrew Duncan (US), BEREZNAK, James Francis (US), TAGGI, 
Andrew Edmund (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất amit vòng được thế, chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất 

này và phương pháp phòng trừ sự sinh trưởng của thực vật 
không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức 1, kể cả tất cả các chất đồng phân lập 
thể, các N-oxit, và các muối của chúng;  

 

 
 
trong đó R1, R4, R5, R6, Q1, Q2, Y1, và Y2 là như được xác định trong bản mô tả; và T là 
J1-A- và cũng như được xác định trong bản mô tả.  
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa các hợp chất có công thức 1 và phương pháp 
phòng trừ thực vật không mong muốn bao gồm việc cho thực vật không mong muốn này 
hoặc môi trường của nó tiếp xúc với hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế với lượng có 
hiệu quả.  
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(22) 08.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/057141         08.03.2016 (87) WO2016/143782 15.09.2016 
(30) 2015-047017         10.03.2015      JP 
(71) MURORAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (JP) 

27-1, Mizumotocho, Muroran-shi, Hokkaido 0508585, Japan 
(72) ABE, Machio (JP), TOKURAKU, Kiyotaka (JP), YAMANAKA, Shinya (JP), UWAI, 

Koji (JP), NAKANO, Hiroto (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất khử trùng, phương pháp khử trùng và phương pháp xác 

định hiệu quả khử trùng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất khử trùng để rắc, và phương pháp khử trùng sử dụng chất khử 

trùng này, và phương pháp xác định hiệu quả khử trùng. Độ an toàn được cải thiện so 
với trường hợp sử dụng một mình canxi hydroxit. Chất khử trùng chứa xỉ được rắc lên 
trên đất của: khu vực xung quanh chuồng gia súc; bên trong chuồng gia súc; vành đai 
quanh trang trại; và khu vực tương tự (S1). Chất khử trùng đã rắc dưới dạng hạt được 
phân rã hoặc nghiền thành các hạt nhỏ hoặc bột bởi người hoặc phương tiện vận tải (S2). 
Các hạt nhỏ hoặc bột của chất khử trùng dính vào người hoặc phương tiện vận tải mà đã 
phân rã hoặc nghiền các hạt này được chuyển lên người hoặc phương tiện vận tải (S3). 
Việc tác dụng khử trùng của chất khử trùng có giảm đi hay không được kiểm tra bằng 
mắt xem chất khử trùng có chuyển sang màu tím hay không (S4). Khi sự giảm tác dụng 
khử trùng của chất khử trùng được phát hiện, chất khử trùng được rắc lại (S5). 
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(72) BUSCH, Carsten (DE), BLOMER, Peter (DE), PAUL, Ulrich (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ khuấy và đồ chứa vận chuyển và chứa chất lỏng có 

dụng cụ khuấy này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ khuấy (29) và đồ chứa vận chuyển và chứa chất lỏng (20) 

có dụng cụ khuấy này.  
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(86) PCT/EP2016/057997    12.04.2016 (87) WO2016/166092 20.10.2016 
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(71) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.  (IT) 

Via XXV Aprile, 7, 20020 Lainate (Milano), Italy 
(72) BALDI, Gianni (IT), GULEN, Isil (TR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm bánh kẹo gồm lớp bao bên ngoài trong suốt, cứng 

bền trong điều kiện môi trường, bao bì đựng sản phẩm bánh 
kẹo và quy trình sản xuất sản phẩm bánh kẹo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm bánh kẹo gồm: 
a) lớp bao bên ngoài trong suốt, cứng, giòn chứa isomalt; 
b) nhân chứa một hoặc nhiều vùng nguyên liệu bánh kẹo có thể nhìn thấy được từ bề 
mặt bên ngoài của nhân. 
Sáng chế còn đề cập đến bao bì đựng sản phẩm bánh kẹo và quy trình sản xuất sản phẩm 
bánh kẹo. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
285 

(11) 55686 
(21) 1-2017-04032 (51) 8 C07D  401/14,  213/75, C07C  

259/06, A61P  35/00, C07D  213/81,  
215/12, C07C  275/30, C07D  317/68,  
231/14,  231/18,  233/36,  233/38,  
333/70,  233/68,  401/04 
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America 

(72) BAIR, Kenneth W. (US), BARCZAK, Nicholas (US), HAN, Bingsong (CN), LANCIA, 
David R., Jr. (US), LIU, Cuixian (US), MARTIN, Matthew W. (US), NG, Pui Yee 
(US), RUDNITSKAYA, Aleksandra (US), THOMASON, Jennifer R. (US), 
ZABLOCKI, Mary-Margaret (US), ZHENG, Xiaozhang (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất alpha-xinamit và dược phẩm chứa hợp chất này làm 

chất ức chế histon deaxetylaza 8 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất alpha-xinamit hữu dụng làm chất ức chế histon 

deaxetylaza (HDAC), cụ thể là HDAC8, và hữu dụng để điều trị bệnh ung thư và các 
bệnh và rối loạn khác, cũng như phương pháp tổng hợp chúng và dược phẩm chứa các 
hợp chất này. 
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(22) 16.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/AU2016/000091    16.03.2016 (87) WO2016/145477 A1 22.09.2016 
(30) 2015900950         17.03.2015      AU 
(71) MAKO TURBINES PTY. LTD.  (AU) 

C/- Unit 2, 26A Ralph Street, Alexandria, NSW 2015, Australia 
(72) MURDOCH, Peter, John (AU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Rô to cho máy phát điện dùng nước 

  (57)     Sáng chế đề câp đến rô to (10) cho máy phát điện sử dụng nước. Rô to (10) bao gồm 
moay ¬ (12) và các cánh (16). Moay ¬ (12) có mặt cắt ngang tròn và trục quay dọc (14). 
Mỗi cánh (16) có một chân cánh gần (16a) và một mũi cánh xa (16b). Mỗi trong số các 
chân cánh (16a) đều được nối với moay ¬ (12) ở phần rộng nhất của chúng (D1). Tỷ lệ 
giữa đường kính của đường tròn tạo bởi các mũi cánh (16b) với đường kính của phần 
rộng nhất (D1) của moay ¬ (12) nhỏ hơn 2:1.  
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(11) 55688 
(21) 1-2017-04041 (51) 7 H04N  19/186,  19/184,  19/176,  

19/159,  19/61,  19/124,  19/85 
(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/027831    15.04.2016 (87) WO2016/168652 A1 20.10.2016 
(30) 62/149,446         17.04.2015      US 

15/099,256         14.04.2016      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) RUSANOVSKYY, Dmytro (UA), BUGDAYCl SANSLI, Done (TR), SOLE ROJALS, 
Joel (ES), KARCZEWICZ, Marta (US), LEE, Sungwon (KR), 
RAMASUBRAMONlAN, Adarsh Krishnan (IN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu viđeo và vật ghi đọc được 

bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xử lý dữ liệu viđeo, bao gồm xử lý dữ liệu viđeo để phù hợp với bộ 

chứa màu dải động cao/gam màu rộng (HDR/WCG). Như sẽ được giải thích chi tiết hơn 
dưới đây, các kỹ thuật theo sáng chế bao gồm các tham số điều chỉnh dải động 
(dynamic range adjustment - DRA) và áp dụng các tham số DRA cho dữ liệu viđeo để 
sử dụng tốt hơn bộ chứa màu HDR/WCG. Các kỹ thuật theo sáng chế cũng có thể bao 
gồm việc báo hiệu các phần tử cú pháp cho phép bộ giải mã viđeo hoặc thiết bị xử lý sau 
viđeo đảo ngược các kỹ thuật theo sáng chế để tái tạo bộ chứa màu gốc hoặc bộ chứa 
màu nguyên bản của dữ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp 
xử lý dữ liệu viđeo và vật ghi đọc được bằng máy tính.  
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(11) 55689 
(21) 1-2017-04042 (51) 7 H04L  1/00 

(22) 14.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/022296     14.03.2016 (87) WO2016/167908 20.10.2016 
(30) 62/147,479          14.04.2015      US 

15/009,733          28.01.2016      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) EITAN, Alecsander (IL), SANDEROVICH, Amichai (IL), BASSON, Gal (IL) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị, vật ghi đọc được bằng máy tính và nút 

truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông không dây. Thiết bị này bao gồm hệ xử lý được 

tạo cấu hình để tạo khung gồm phần mở đầu, đoạn đầu thứ nhất và đoạn đầu thứ hai, 
trong đó phần mở đầu và đoạn đầu thứ nhất được tạo cấu hình để được giải mã bằng 
thiết bị thứ nhất hoạt động theo giao thức thứ nhất, đoạn đầu thứ hai không được tạo cấu 
hình để giải mã bởi thiết bị thứ nhất và trong đó phần mở đầu, đoạn đầu thứ nhất và 
đoạn đầu thứ hai được tạo cấu hình để được giải mã bởi thiết bị thứ hai hoạt động theo 
giao thức thứ hai và phương tiện xuất khung để truyền. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp, vật ghi đọc được bằng máy tính và nút truyền thông không dây. 
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(11) 55690 
(21) 1-2017-04054 (51) 7 D21F  5/00 

(22) 25.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/001771          25.03.2016 (87) WO2016/157875 06.10.2016 
(30) JP2015-067026          27.03.2015      JP 
(71) MAINTECH CO., LTD.  (JP) 

6-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
(72) Hiroshi SEKIYA (JP), Daisuke KOBAYASHI (JP), Hiraku SAWADA (JP), Shinichiro 

OGODA (JP), Kazuyuki YUSA  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm ngăn nhiễm bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ngăn nhiễm bẩn có khả năng ngăn cản hiệu quả sự nhiễm 
bẩn dầu hắc ín trên phần làm khô. Trong đó, chế phẩm ngăn nhiễm bẩn được truyền đến 
phần làm khô của máy làm giấy, và bao gồm chất tạo màng và chất tạo gel, trong đó 
chất tạo màng là nhũ tương chứa nước, silicon biến tính và chất nhũ hóa và chất tạo gel 
là hợp chất được biểu diễn bởi công thức (1): 

 

 
 

trong đó, R1 độc lập là nguyên tử hydro, nhóm hydroxyl, nhóm carboxyl hoặc nhóm 
hydrocacbon có tùy chọn nhóm thế có từ 1 đến 3 nguyên tử cácbon, R2 độc lập là nhóm 
hydroxyl hoặc nhóm carboxyl, R3 là nguyên tử hydro, nhóm hydroxyl hoặc nhóm 
carboxyl, m là số nguyên từ 1 đến 5, và n là số nguyên từ 0 đến 5. 
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(11) 55691 
(21) 1-2017-04059 (51) 8 F16K  11/085,  27/06, A61M  39/10,  

39/22 
(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/058441    15.04.2016 (87) WO2016/166339 20.10.2016 
(30) 1553326         15.04.2015      FR 
(71) GUERBET  (FR) 

15, Rue des Vanesses 93420 Villepinte, France 
(72) ALLARD, Ludovic (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van đóng y tế, kit bao gồm van đóng y tế này, và phương pháp 

điều chế hỗn hợp hoặc nhũ tương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến van đóng y tế (1) bao gồm phần thân (2) được lắp ba ống nối cái 

(5a, 5b, 5c) và một ống nối đực (6), ít nhất một ống nối cái (5c) trong số các ống nối cái 
(5a, 5b, 5c) được thiết kế để tiếp nhận bơm tiêm, và đầu cắm di động (3) được lắp trong 

phần thân (2), được lắp cần gạt và có rãnh tuần hoàn chất lỏng. ống nối cái (5c) được 
thiết kế để tiếp nhận bơm tiêm bao gồm cơ cấu chống lỗi để ngăn ngừa bơm tiêm trộn 
lắp lên ống nối này (5c). Sáng chế cũng đề cập đến kit để điều chế sản phẩm dùng để 
tiêm, kit này bao gồm van đóng y tế (1). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều 
chế hỗn hợp hoặc nhũ tương dự tính để tiêm vào bệnh nhân với sự trợ giúp của van đóng 
y tế (1).  
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(11) 55692 
(21) 1-2017-04062 (51) 8 H04N  21/61, H04L  27/26 

(22) 08.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/026647    08.04.2016 (87) WO2016/164728 13.10.2016 
(30) 62/144,558         08.04.2015      US 
(71) ONE MEDIA, LLC  (US) 

10706 Beaver Dam Road, Hunt Valley, Maryland 21030, United States of America 
(72) EARNSHAW, Mark (CA), SIMON, Michael J. (US), SHELBY, Kevin A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp ánh xạ các ký hiệu điều chế 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để ánh xạ các ký hiệu điều chế của các ống lớp vật lý mà 
có mặt trong một khung vào lưới tài nguyên gồm các ô dữ liệu đối với khung đó. Các ký 
hiệu điều chế của các ống lớp vật lý này được biểu diễn bằng mang hai chiều bao gồm 
các giá trị ký hiệu điều chế đối với các ống lớp vật lý này, và lưới tài nguyên gồm các « 
dữ liệu này được biểu diễn bằng màng một chiều được đánh chỉ số tuần tự.  
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(30) 2015-054079         17.03.2015      JP 
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(72) NAGASE, Hiroshi (JP), FUJII, Hideaki (JP), SAITOH, Akiyoshi (JP), NAKATA, 
Eriko  (JP), HIROSE, Masaaki (JP), OOI, Isao (JP), HAYASHIDA, Kohei (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất morphinan, thuốc và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất morphinan có công thức chung (I) sau: 
 

 
 

(trong đó, R1 là hydro, C1-10 alkyl, xycloalkylalkyl trong đó, gốc xycloalkyl có 3 đến 6 
nguyên tử cacbon và gốc alkylen có 1 đến 5 nguyên tử cacbon, ete., 
R2 là vòng dị vòng chứa 1 đến 4 nguyên tử khác loại được chọn từ N, O và S và ít nhất 
một nguyên tử cacbon làm các nguyên tử cấu thành vòng, chứa ít nhất một tập hợp các 
nguyên tử cấu thành vòng liền kề được liên kết bằng liên kết đôi và được thế thêm bằng 
ít nhất một nhóm oxo, 
Y liên kết với nguyên tử cacbon làm nguyên tử cấu thành vòng của R2, 
R3, R4 và R5 là hydro; hydroxy, v.v.., 
R6a và R6b là hydro, v.v.., 
R7 và R8 là hydro, v.v.., 
R9 và R10, các gốc này là giống nhau hoặc khác nhau, là hydro, v.v.., 
X là O hoặc CH2, và 
Y là C(=O)), 
chất hỗ biến hoặc chất đồng phân lập thể của hợp chất này hoặc muối dược dụng hoặc 
solvat của nó được sử dụng làm thuốc chống lo âu, thuốc chống trầm cảm, v.v.. Sáng 
chế còn đề cập đến thuốc và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 55694 
(21) 1-2017-04072 (51) 7 G01R  1/073,  1/067, H01R  13/24 

(22) 09.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/055023     09.03.2016 (87) WO2016/146451 A1 22.09.2016 
(30) MI2015A000382          13.03.2015      IT 
(71) TECHNOPROBE S.P.A.  (IT) 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 23870 Cernusco Lombardone (Leeco) Italy 
(72) CRIPPA, Roberto (IT), CRIPPA, Giuseppe (IT), VALLAURI, Raffaele (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thanh dò tiếp xúc dùng cho đầu kiểm tra và đầu kiểm tra 

dùng cho thiết bị kiểm tra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh dò tiếp xúc (10) dùng cho đầu kiểm tra của thiết bị kiểm tra 

của các thiết bị điện tử, thanh dò tiếp xúc (10) bao gồm phần thân về cơ bản được mở 
rộng theo hướng chiều dọc giữa các phần đầu tương ứng được làm thích ứng để tiếp xúc 
với các đệm tiếp xúc tương ứng. Phù hợp là, ít nhất một phần đầu (10A) bao gồm vật 
chèn (20) được làm từ vật liệu dẫn điện thứ nhất có độ cứng lớn hơn vật liệu dẫn điện 
thứ hai, mà tạo ra thanh dò tiếp xúc (10), vật chèn (20) được đỡ bởi phần được chèn (21) 
của phần đầu (10A), phần được chèn (21) được làm từ vật liệu dẫn điện thứ hai và được 
tạo hình để có hình dạng bổ sung được vật chèn (20) và có bề mặt tiếp giáp tương ứng 
(21A, 21B) đối mặt và bám dính vào các bề mặt tiếp giáp (20A, 20B) tương ứng của vật 
chèn (20). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến đầu kiểm tra dùng cho thiết bị kiểm tra.  
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(22) 13.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2017 
(75) Trần Đình Tuyên  (VN) 

63A tổ 3 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(74) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
(54) Gạch barit và quy trình sản xuất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gạch barit có thành phần nguyên liệu theo tỷ lệ (phần khối lượng) 
như sau: 

bột barit:    3 phần, 
bột chì nguyên chất:  1 phần, và 
bột thạch cao siêu cứng:  2 phần. 

Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất gạch barit nêu trên. 
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(11) 55696 
(21) 1-2017-04078 (51) 7 C04B  14/02 

(22) 16.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2017 
(75) Lê Phương Thanh  (VN) 

Số nhà 11 Nguyễn Văn Siêu, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
(54) Quy trình sản xuất hạt cốt liệu nhẹ nhân tạo thân thiện với 

môi trường dùng để sản xuất bê tông nhẹ hoặc gạch nhẹ 
không nung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt cốt liệu nhẹ thân thiện với môi trường dùng 
để sản xuất bê tông nhẹ hoặc gạch nhẹ không nung, quy trình này bao gồm các bước 
chuẩn bị nguyên liệu tạo hạt bằng cách trộn 70-90% khối lượng phế thải công nghiệp 
(như tro bay, xỉ lò cao, nguyên liệu chứa silic và nhôm hoạt tính), 0-20% phế thải nông 
nghiệp dạng xenluloza, 20-30% khối lượng dung dịch kiềm kích hoạt gồm NaOH/KOH 
8-14M và thủy tinh lỏng, và 0-0,2% khối lượng bột nhôm hoặc bột kẽm với nhau để tạo 
ra hỗn hợp; tạo hạt hỗn hợp thu được; và bảo dưỡng hạt thu được. 
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(71) E.T.I.A. - EVALUATION TECHNOLOGIQUE, INGENIERIE ET APPLICATIONS  

(FR) 
Carrefour Jean Monnet, Chemin DÐpartemental 200, 60201 CompiÌgne Cedex, France 

(72) LEPEZ, Olivier (FR), SAJET, Philippe (FR), GUZUN, Tatiana (RO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý liên tục chất liệu dạng hạt 

rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý liên tục chất liệu dạng hạt rắn, bao gồm các 

bước nạp chất liệu dạng hạt rắn vào buồng kín (1) chứa không khí được ozon hóa trong 
điều kiện áp suất; vận chuyển liên tục chất liệu này trong buồng kín (1) sao cho chất 
liệu này được tiếp xúc liên tục với không khí được ozon hóa khi vận chuyển qua buồng 
kín (1), chất liệu này được vận chuyển qua buồng kín (1) bằng các thiết bị rung (3, 6) có 
khả năng rung buồng kín (1); và phân tách chất liệu này ra khỏi buồng kín (1) thông qua 
cửa xả (7) sau một chu kỳ vận chuyển chất liệu qua buồng kín này; và hệ thống xử lý 
liên tục chất liệu dạng hạt rắn.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
298 
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(72) Christian BOO (SE), Peter DERELOV (SE), Agne PALSSON (đã chết) (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị bao gồm tấm và thiết bị khóa chặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm tấm (2) và thiết bị khóa chặt (1) để bắt chặt một 
bộ phận đồ nội thất, như bản lề, khớp nối bên trong, thiết bị mang hoặc bộ phận trượt, 
với tấm (2). Thiết bị khóa chặt (1) bao gồm một chi tiết (11) với bề mặt chi tiết thứ nhất 
(12) bao gồm phần nhô (8) nhô ra khỏi bề mặt chi tiết thứ nhất (12). Tấm bao gồm bề 
mặt cạnh (4) và bề mặt tấm (3), bề mặt tấm bao gồm một rãnh gài (7). Thiết bị khóa 
chặt (1) được tạo cấu hình để lắp ghép được với tấm bằng bề mặt chi tiết thứ nhất (12) 
hướng vào bề mặt tấm (3). Bề mặt cạnh (4) bao gồm rãnh cạnh (5) và lưỡi dễ uốn (6) 
được bố trí trong rãnh cạnh (5). Phần nhô (8) được tạo cấu hình để gài được vào trong 
rãnh gài (7) và bao gồm một hốc (9) và lưỡi dễ uốn (6) được tạo cấu hình để kết hợp với 
hốc (9) để khóa thiết bị khóa chặt (1) với tấm (2).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2017 
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373-1, Saga, Kuroshio-cho, Hata-gun, Kochi 7891720, Japan 
(72) Hiroyuki MYOJIN (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất và thiết bị sản xuất sản phẩm chả cá 

surimi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm chả cá surimi, phương pháp này 

bao gồm lọc thịt cá da trơn, sau đó đánh nhuyễn mà không cần ngâm nước rồi tạo hình 
và tiến hành gia nhiệt tối thiểu trong khoảng 20 phút ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 

54°C đến 65°C. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị sản xuất sản phẩm chả cá 
surimi. 
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(21) 1-2017-04084 (51) 7 A61M  37/00 

(22) 10.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/084690         10.12.2015 (87) WO2016/151961 29.09.2016 
(30) 2015-080388         23.03.2015      JP 
(71) COSMED PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

32, Kawanishi-cho, Higashikujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8014, Japan 
(72) Ying-shu QUAN (JP), Ying-zhe LI (JP), Mio SAITO (JP), Shouta KITAOKA (JP), 

Fumio KAMIYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mạng vi kim và phương pháp sản xuất mạng vi kim 

  (57)     Sáng chế đề xuất mạng vi kim và phương pháp sản xuất mạng vi kim này. 
Mạng vi kim trong đó axit polyglycolic được sử dụng làm nguyên liệu, độ kết tinh của 
axit polyglycolic là 21% hoặc lớn hơn và tỷ lệ co theo mạng của đỉnh là 99% hoặc lớn 
hơn, và phương pháp sản xuất trong đó axit oilyglycolic được đúc phun ở nhiệt độ xy 

lanh nằm trong khoảng từ 230 đến 280°C, nhiệt độ khuôn kim loại nằm trong khoảng từ 

60 đến 130°C, và áp suất phun nằm trong khoảng từ 1000 đến 1500KPa để sản xuất 
mạng vi kim trong đó độ kết tinh của axit polyglycolic là 21% hoặc lớn hơn và tỷ lệ co 
theo mạng của đỉnh là 99% hoặc lớn hơn. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
301 
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4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 574-0045, Japan 
(72) Takayuki NAGAKI (JP), Junsuke TAKADA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Móc an toàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến móc an toàn trong đó găng tay hoặc các ngón tay không dễ dàng bị 
kẹp giữa phần đầu rìa của phần móc và phần đầu rìa của thân đóng. Móc an toàn được 
trang bị phần móc, thân đóng được đỡ bởi phần móc để có khả năng xoay, và chi tiết 
đẩy thứ nhất để đẩy thân đóng từ vị trí mở hướng về vị trí đóng. Thân đóng bao gồm 
phần đế của thân đóng, phần tay đòn thứ nhất có khả năng mở và đóng lối vào của phần 
móc, và phần tay đòn thứ hai kéo dài theo hướng khác với hướng của phần tay đòn thứ 
nhất. Phần tay đòn thứ hai bao gồm phần hoạt động của thân đóng. Việc vận hành phần 
hoạt động của thân đóng làm cho thân đóng di chuyển từ vị trí đóng sang vị trí mở. 
Ngoài ra, móc an toàn còn được trang bị chi tiết khóa để cố định thân đóng ở trong vị trí 
đóng, chi tiết khóa bao gồm phần hoạt động của chi tiết khóa để vận hành chi tiết khóa. 
Việc vận hành phần hoạt động của chi tiết khóa làm cho phần hoạt động của chi tiết 
khóa có thể mở khóa chi tiết khóa khỏi thân đóng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.10.2017 
(71) Công ty cổ phần tư vấn, xây dựng và dịch vụ điện Việt  (VN) 

Số 6 ngõ 226 đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
(72) Bùi Quang Thinh (VN) 
(54) Trạm biến áp hợp bộ hai khối 
  (57)    Sáng chế đề xuất trạm biến áp hợp bộ 2 khối là một kiểu trạm biến áp bao gồm 2 khối 

độc lập. Hai khối này có thể đặt sát nhau, cũng có thể đặt cách xa nhau tùy thuộc vào 
không gian xây dựng TBA.  
Máy biến áp được làm mát hoàn toàn tự nhiên được đặt trên khung trụ đỡ. Tủ trung áp 
RMU được đặt trong khoảng không gian của khung trụ đỡ. Khối còn lại là tủ hạ áp lại 
được chia làm 2 ngăn hoặc nhiều hơn, tận dụng được các khoảng không gian bên trong 
để lắp đặt thiết bị.  
Khung trụ đỡ được thiết kế bằng các tấm thép vừa tạo khả năng chịu tải trọng cho trụ, 
vừa tạo thành khoang trống để lắp đặt thiết bị. Các tấm thép của khung trụ đỡ được liên 
kết với nhau bằng phương pháp hàn hoặc lắp ghép bằng bulon. Khung trụ đỡ được lắp 
đặt trên bệ bê tông cốt thép.  
Khung trụ đỡ và tủ hạ áp được bao kín xung quanh và có cánh cửa tại các khoang bố trí 
thiết bị. Cánh cửa được mở bằng các xoay theo bản lề, theo một phương án khác là trượt 
ngang tịnh tiến theo rãnh trượt.  
Đường cáp trung áp được bố trí trong máng cáp từ mặt máy biến áp, qua khoảng không 
gian một mặt bên hoặc phía trước của khung trụ đỡ để vào tủ trung áp. Đường cáp hạ 
áp/thanh cái được bố trí trong máng cáp từ mặt trên máy biến áp đi đến tủ hạ áp.  
Chụp máy biến áp có lắp tấm nhựa có thể nhìn qua để kiểm tra cực máy biến áp. Chụp 
máy biến áp có tấm nóc có bản lề để dễ dàng đóng mở kiểm tra và sửa chữa phần cực 
máy biến áp.  
Giá gá lắp máy biến áp vào khung trụ đỡ có cơ cấu cơ khí linh hoạt lắp được tất cả các 
loại máy biến áp. Các lỗ khung trụ đỡ để liên kết với bu lông neo móng bê tông có dạng 
oval thuận lợi cho việc lắp đặt, các lỗ này có thể đặt phía ngoài hoặc phía trong khung 
trụ đỡ. Trạm biến áp có trang bị thang thao tác, sàn thao tác cho công nhân vận hành 
được gá lắp đồng bộ đi cùng.  
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LEDDY, Mary, R.  (US), HSIEH, Chung-ming (US), BARDWELL, Phillip, D. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein liên kết được tách từ  RGM A người 

  (57)     Sáng chế đề xuất protein liên kết được tách từ RGM A người, đặc biệt là kháng thể đơn 
dòng, mà liên kết và trung hòa protein RGM A. Đặc biệt là, các kháng thể này có khả 
năng ức chế liên kết của RGM A với thụ thể của nó và/hoặc các đồng thụ thể. Các 
kháng thể này hoặc các đoạn của nó theo sáng chế là hữu ích để dò RGM A và để ức 
chế hoạt tính của RGM A, ví dụ trên người mắc rối loạn bao gồm, nhưng không bị giới 
hạn ở bệnh đa xơ cứng, chấn thương não ở động vật có vú, tổn thương tủy sống, đột quỵ, 
bệnh thoái hóa thần kinh và tâm thần phân liệt. 
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(GB), ZHANG, Chi (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra chế phẩm nước hoa, phương pháp tạo ra 

sản phẩm tiêu dùng từ nước hoa, phương pháp nâng cao chất 
lượng giấc ngủ bằng nước hoa, và phương pháp xác định chỉ số 
phân loại cơn buồn ngủ của chế phẩm nước hoa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra chế phẩm nước hoa, phương pháp tạo ra sản 
phẩm tiêu dùng từ nước hoa, phương pháp nâng cao chất lượng giấc ngủ bằng nước hoa, 
và phương pháp xác định chỉ số phân loại cơn buồn ngủ của chế phẩm nước hoa. Chế 
phẩm nước hoa bao gồm ít nhất 2 thành phần nước hoa, có trị số phân loại cơn buồn ngủ 
(SC) đã biết ít nhất là 1,35. Các chế phẩm nước hoa được ưu tiên có trị số SC nằm trong 
khoảng từ 1,35 đến 150, tốt hơn nữa là từ 1,35 đến 75, và vẫn tốt hơn nữa là từ 1,35 đến 
3. Chế phẩm này nâng cao chất lượng giấc ngủ. 
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(71) FROMAGERIES BEL  (FR) 

2 AllÐe de Longchamp, 92150 Suresnes, France 
(72) VERNIER, Alexandre (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất phần thực phẩm đóng gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất phần thực phẩm đóng gói (100) bao gồm các 
bước: 
- tạo ra cốc (14) có vùng bên trong (16) để tiếp nhận thực phẩm (12), 

- rót lạnh ở nhiệt độ dưới 50°C, thực phẩm (12) vào trong vùng tiếp nhận (16) của cốc 
(14), 
- che thực phẩm (12) sử dụng nắp cách nhiệt (18) bố trí sao cho các nắp gập dẫn nhiệt 
(22) của cốc (14) kéo dài về phía bên ngoài nắp (18) sau bước che, 
- gấp các nắp gập (22) trên mặt ngoài của nắp (18) đối diện với vùng tiếp nhận (16), và 
- bít kín nhiệt các nắp gập (22) trên mặt ngoài. 
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Ngách 11, số nhà 09, tổ 12, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
(54) Thiết bị khai thác và lưu trữ năng lượng sóng biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm tăng hiệu suất khai thác và lưu trữ năng lượng sóng 
biển. Thiết bị bao gồm có ít nhất một cột trụ rỗng (1) được gắn đế cột xuống đáy biển 
đầu cột trụ (1) cao hơn mặt nước biển. Mặt ngoài thân cột trụ (1) sử dụng loại vật liệu 
chịu mặn, có bậc để lắp xi lanh thủy lực (2) để nâng hạ sàn thứ nhất (3), bậc để đỡ sàn 
thứ nhất (3). Cột trụ (1) đồng thời là vỏ bọc cho một bình tích áp (4) kiểu tải trọng. 
Trong lòng cột trụ (1) là vị trí lắp đặt bình tích áp (4) có dung tích lớn. Bình tích áp (4) 
trong lòng cột trụ (1) có trục giữa (5) cao hơn đầu cột trụ (1) để lắp sàn thứ hai (13). Sàn 
thứ hai (13) luôn tác dụng lên đầu trục (5) của bình tích áp (4) nén ép dầu tạo áp suất. 
Cột trụ (1) vừa có tác dụng nâng đỡ sàn công tác (3) vừa là nơi lắp đặt bình tích áp (4) 
dung tích lớn. 
Sàn thứ nhất (3) bao quanh đầu cột trụ (1) cao trên mặt nước biển, sàn thứ nhất (3) có 
thể di động lên xuống do xi lanh thủy lực (2) điều khiển. Xi lanh (2) được cung cấp 
năng lượng từ bình tích áp (4) qua đường ống dẫn, van điều khiển nâng lên hạ xuống 
theo thủy triều. Có ít nhất một cụm cánh tay đòn (6) gắn một đầu với sàn thứ nhất (3) 
bằng khớp quay (7). Trên cánh tay đòn có lắp khớp quay (8) liên kết với một đầu của xi 
lanh thủy lực (9), một đầu khác của xi lanh thủy lực (9) được lắp khớp quay (10) liên kết 
với sàn (3). Xi lanh thủy lực (9) được cung cấp dầu từ téc dầu (11) bằng đường ống dẫn, 
van một chiều. Đầu còn lại của cánh tay đòn (6) gắn phao (12) nổi trên mặt nước, sóng 
biển nâng hạ phao đẩy cánh tay đòn (6) cho xi lanh thủy lực (9) hoạt động bơm dầu vào 
bình tích áp (4) qua đường ống dẫn và van một chiều 
Sàn thứ hai (13) được lắp trên đầu trục ép (5) của bình tích áp (4) phía trên sàn thứ nhất 
(3), cách sàn thứ nhất (3) một khoảng để sàn thứ nhất (3) di chuyển lên xuống theo thủy 
triều. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cơ cấu lái của xe máy và xe máy bao gồm cơ cấu lái này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu lái (4) của xe máy (8), trong đó cơ cấu này bao gồm khung 
trước (16) có ống lái (20) để chứa chi tiết trục lái hoặc chốt lái (24) theo cách quay 
được, để quay quanh trục lái (X-X), khung trước (16) này được tạo ra với giá đỡ thẳng 
đứng (32) liền với ống lái (20), khung trước (16) này bao gồm côngxon lái (36), quay 
liên với chi tiết trục lái (24). Sẽ có lợi nếu cơ cấu lái (4) bao gồm phương tiện phục hồi 
đàn hồi (44) để tác động theo cách đàn hồi vào chi tiết trục lái (24) để định tâm chính 
nó so với khung trước (16), phương tiện phục hồi đàn hồi (44) này được đặt và được nối 
cơ học giữa giá đỡ thẳng đứng (32) và côngxon lái (36) để gây ra lực phục hồi đàn hồi 
khi chi tiết trục lái (24) quay so với vị trí đối xứng tâm này, trong đó phương tiện phục 
hồi đàn hồi (44) có đáp ứng đàn hồi có xu hướng luỹ giảm.  
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(72) HIROSAWA, Toshiyuki (JP), ICHIKAWA, Kazuhira (JP), OYAMA, Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nạp nguyên liệu thô vào lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nạp nguyên liệu thô vào lò cao đảm bảo độ thấu khí 
trong lò cao, nhờ đó làm ổn định sự vận hành của lò cao và cải thiện hiệu suất nhiệt. 
Phương pháp nạp nguyên liệu thô vào lò cao theo sáng chế bao gồm bước nạp nguyên 
liệu thô, mà nguyên liệu thô này bao gồm quặng thô và than cốc vào lò cao qua phễu dải 

liệu, phễu dải liệu này nghiêng một góc trung bình 1 so với trục của lò cao để cấp 

nguyên liệu thô O1, và sau đó làm nghiêng phễu dải liệu một góc 2 lớn hơn 1 để cấp 
nguyên liệu thô O2, trong đó cốc trong nguyên liệu thô O2 có kích thước hạt nằm trong 
khoảng từ 1,1 đến 1,3 lần kích thước hạt cốc được trộn trong nguyên liệu thô O1. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị vận chuyển kiểu môđun của trạm gia công, chuỗi thiết 

bị vận chuyển kiểu môđun của trạm gia công và phương pháp 
vận hành thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển kiểu môđun của trạm gia công có thể thực hiện 
như một thiết bị vận chuyển kiểu môđun của trạm gia công trong chuỗi thiết bị vận 
chuyển kiểu môđun của trạm gia công và bao gồm: cơ cấu vận chuyển theo chiều trục 
thứ nhất để vận chuyển phôi gia công dọc theo chiều trục thứ nhất; cơ cấu vận chuyển 
theo chiều trục thứ hai để vận chuyển phôi gia công dọc theo chiều trục thứ hai. Cơ cấu 
vận chuyển trong khu vực gia công thứ nhất để vận chuyển phôi gia công giữa khu vực 
gia công và cơ cấu vận chuyển theo chiều trục thứ nhất; và cơ cấu vận chuyển trong khu 
vực gia công thứ hai để vận chuyển phôi gia công giữa khu vực gia công và cơ cấu vận 
chuyển theo chiều trục thứ hai. Sáng chế còn đề cập đến chuỗi thiết bị vận chuyển kiểu 
môđun của trạm gia công và phương pháp vận hành thiết bị này. 
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(54) Mặt bích dùng cho ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mặt bích dùng cho ống (10) bao gồm: mặt bích hình tròn (12) có 
ống lót trung tâm (14) để kết nối mặt bích (12) với đầu của ống (16), ống lót trung tâm 
(14) có phần hình khuyên thứ nhất (18) có đường kính trong thứ nhất được làm thích 
hợp để tiếp nhận khít đường kính ngoài của đầu đầu ống (16) vào đó. Mặt bích (12) 
cũng bao gồm phần hình khuyên thứ hai được tạo bởi gờ hình khuyên (20) có đường 
kính trong thứ hai gần như tương đương với hoặc lớn hơn đường kính trong của đầu ống 
được lắp vào đó, khi sử dụng, có thể dùng mối hàn xung quanh đường chu vi của ống lót 
trung tâm (14) giữa gờ hình khuyên (20) và đầu ống. 
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(54) Các phương pháp truyền thông trong thiết bị truyền thông 

thứ nhất và thiết bị truyền thông thứ hai, và thiết bị truyền 
thông thứ nhất và thiết bị truyền thông thứ hai này 

  (57)     Các phương án được đề xuất theo sáng chế đề cập đến phương pháp trong thiết bị truyền 
thông thứ nhất (600), thiết bị truyền thông thứ nhất (600), phương pháp trong thiết bị 
truyền thông thứ hai (700) và thiết bị truyền thông thứ hai (700) và các chương trình 
máy tính tương ứng. Phương pháp trong thiết bị truyền thông thứ nhất (600) bao gồm 
các bước: nhận (201) từ thiết bị truyền thông thứ hai (700), tin nhắn phát hiện ở Lớp 1 
của thiết bị truyền thông thứ nhất (600); nhận dạng (202) định dạng tin nhằn của tin 
nhằn phát hiện được nhận; giải mã (203) tin nhắn phát hiện được nhận theo định dạng 
tin nhắn được nhận dạng; và gửi (204) tin nhắn phát hiện được giải mã đến các lớp cao 
hơn, L2/L3, của thiết bị truyền thông thứ nhất.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất dẫn xuất imidazol được thế ở vị trí số 5, chế phẩm 

chứa hợp chất này và phương pháp phòng trừ vi sinh vật và 
nấm gây bệnh ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất dẫn xuất imidazolylmetyl được thế ở vị trí số 5 mới, 
quy trình điều chế hợp chất này, và chế phẩm chứa hợp chất này. Các hợp chất theo sáng 
chế hữu dụng làm hoạt chất sinh học, nhất là để phòng trừ vi sinh vật gây hại trong bảo 
vệ mùa màng và bảo vệ vật liệu và làm chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ vi sinh vật gây hại, tốt hơn là nấm gây bệnh ở 
thực vật, trong bảo vệ mùa màng và bảo vệ vật liệu.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Chi tiết nối dạng ống có ren 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết nối dạng ống có ren dùng để khoan hoặc vận hành giếng 

hydrocacbon, bao gồm một phần của chi tiết dạng ống với đầu bên trong có trục quay và 
có ren thứ nhất kéo dài quanh trục quay, phần đầu bên trong được kết hợp với một phần 
của chi tiết dạng ống với đầu bên ngoài có trục quay và có ren thứ hai kéo dài quanh 
trục quay, các phần đầu bên trong và bên ngoài có thể được nối bằng cách lắp, mỗi 
trong số các phần đầu bên trong và bên ngoài còn bao gồm bề mặt bịt kín có sự đan xen 
kim loại-kim loại, trong đó ren và bề mặt bịt kín là một trong số hai phần đầu, bên trong 
hoặc bên ngoài, được phủ bằng lớp kim loại chống ăn mòn và chống rộp thứ nhất trong 
đó kẽm (Zn) là nguyên tố chính theo khối lượng, lớp kim loại chống ăn mòn và chống 
rộp thứ nhất được phủ bằng lớp thụ động hóa thứ nhất, và ren và bề mặt bịt kín bổ sung 
của đầu bên trong hoặc bên ngoài được phủ bằng lớp kim loại chống rộp thứ hai trong 
đó kẽm (Zn) là nguyên tố chính theo khối lượng, lớp kim loại chống rộp thứ hai được 
phủ ít nhất một phần bằng lớp chất bôi trơn bao gồm nhựa và bột chất bôi trơn rắn khô 
phân tán trong nhựa này. 
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(54) Phần có ren của chi tiết dạng ống dùng cho chi tiết nối dạng 
ống có ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần có ren của chi tiết dạng ống dùng cho chi tiết nối dạng ống có 
ren có trục quay, phần có ren này bao gồm ren kéo dài trên bề mặt chu vi bên ngoài 
hoặc bên trong của nó, và bề mặt bịt kín thứ nhất trên bề mặt chu vi, bề mặt bịt kín thứ 
nhất có thể tạo ra sự đan xen kim loại-kim loại với bề mặt bịt kín thứ hai tương ứng 
thuộc phần có ren bổ sung của ống. Ren và bề mặt bịt kín thứ nhất được phủ bằng lớp 
kim loại chống ăn mòn và chống rộp trong đó kẽm (Zn) là nguyên tố chính theo khối 
lượng. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Phần có ren của chi tiết dạng ống dùng cho chi tiết nối dạng 
ống có ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần có ren của chi tiết dạng ống dùng cho chi tiết nối dạng ống có 
ren có trục quay, phần có ren này bao gồm ren kéo dài trên bề mặt chu vi bên ngoài 
hoặc bên trong của nó, và bề mặt bịt kín thứ nhất trên bề mặt chu vi bên ngoài, bề mặt 
bịt kín thứ nhất có thể tạo ra sự đan xen kim loại-kim loại với bề mặt bịt kín thứ hai 
tương ứng thuộc phần có ren bổ sung. Ren và bề mặt bịt kín thứ nhất được phủ bằng lớp 
kim loại chống rộp trong đó kẽm (Zn) là nguyên tố chính theo khối lượng, lớp kim loại 
chống rộp này được phủ ít nhất một phần bằng lớp chất bôi trơn bao gồm nhựa và bột 
chất bôi trơn rắn khô phân tán trong nhựa này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất benzimidazol làm chất ức chế bromodomain và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và muối của nó: 

 

 
 
trong đó R1, R2, R3, R4 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất có công thức (I) 
và muối của nó ức chế sự liên kết của họ BET của các protein bromodomain với các gốc 
lyzin được axetyl hóa và vì vậy có thể sử dụng để điều trị, ví dụ điều trị các bệnh tự 
miễn và bệnh viêm, như bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh ung thư. Sáng chế còn đề 
cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) TAKANO Riki (JP), KOBAYASHI Toshiya (JP), KATO Takuto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận nắp đồ chứa bằng nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận nắp (S) dùng cho đồ chứa bằng nhựa (1) để duy trì theo 
mong muốn trạng thái đóng kín trong đồ chứa bằng nhựa chỉ bằng cách thay đổi thiết kế 
của nắp. Bộ phận nắp (S) gồm phần miệng (10) có ren ngoài (12) được bố trí tại mặt 
đường tròn ngoài (11), và nắp (20) có ren trong (22) được bố trí tại mặt đường tròn trong 
(21). Ren trong (22) có các phần nhô ra (23) kéo dài đứt quãng theo chiều đường tròn. 
Ren ngoài (12) có phần đường ren đơn (13a) được tạo ra ít nhất tại một phần đường tròn 
của ren nơi chỉ một đường ren chạy giữa đầu xa và đầu gần của phần miệng (10). Ren 
trong (22) của nắp (20) được lắp khớp với ren ngoài (12) của phần miệng (10) để xoáy 
nắp (20) đóng kín phần miệng (10). Các phần nhô (23) gồm các phần nhô dài (24, 25) 
được đặt bên dưới phần đường ren đơn (13a) của ren ngoài (12). Mỗi phần nhô dài (24, 
25) có độ dài theo đường tròn lớn hơn độ dài theo đường tròn của các phần nhô khác 
(23). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2017 
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Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan 
2. DAIKIN EUROPE N.V.  (BE) 
Zandvoordestraat 300, Oostende 8400, Belgium 

(72) BAETENS, Frans (BE), PIRMEZ, Pieter (BE), VANOOTEGHEM, Jan (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm máy nén, cụm nguồn nhiệt và máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm máy nén của máy điều hòa không khí bao gồm máy nén (37) 
được bố trí trong vỏ thứ nhất (44), và các lỗ thông của cụm trao đổi nhiệt của nguồn 
nhiệt thứ nhất và thứ hai (42, 43) được tạo kết cấu để nối cụm máy nén này với bộ trao 
đổi nhiệt của nguồn nhiệt (5) của cụm trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt (31) của máy điều 
hòa không khí, bộ trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt này được bố trí trong vỏ thứ hai (2) 
riêng biệt với vỏ thứ nhất và được tạo kết cấu để trao đổi nhiệt với nguồn nhiệt, các lỗ 
thông của cục trong nhà thứ nhất và thứ hai (46, 47) được tạo kết cấu để nối cụm máy 
nén với bộ trao đổi nhiệt trong nhà (53) của ít nhất một cục trong nhà (50) của máy điều 
hòa không khí, ống dẫn môi chất làm lạnh thứ nhất (49) nối chất lỏng lỗ thông của cụm 
trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt thứ nhất (43) và lỗ thông của cục trong nhà thứ nhất (46), 
và bộ trao đổi nhiệt làm mát phụ (40) được bố trí bên trong vỏ thứ nhất và được nối chất 
lỏng với ống dẫn môi chất làm lạnh thứ nhất để truyền nhiệt bằng môi chất làm lạnh 
được cho chảy qua ống dẫn môi chất làm lạnh thứ nhất. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cụm nguồn nhiệt và máy điều hòa không khí. 
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530-8323, Japan 
2. DAIKIN EUROPE N.V.  (BE) 
Zandvoordestraat 300, Oostende 8400, Belgium 

(72) BAETENS, Frans (BE), PIRMEZ, Pieter (BE), VANOOTEGHEM, Jan (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thiết bị và phương pháp lắp cụm nguồn nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống thiết bị để lắp cụm nguồn nhiệt của máy điều hòa không khí 
tại địa điểm lắp máy điều hòa không khí, hệ thống thiết bị lắp đặt này bao gồm: môđun 
trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt (2) có vỏ thứ nhất (4), bộ trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt 
(3) và lỗ thông của môđun máy nén (6) được nối thông chất lỏng với bộ trao đổi nhiệt 
của nguồn nhiệt, môđun máy nén (1) có vỏ thứ hai (8) tách biệt với vỏ thứ nhất, máy 
nén (9) và lỗ thông môđun trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt (10) được nối thông chất lỏng 
với máy nén, trong đó: môđun trao đổi nhiệt của nguồn nhiệt và môđun máy nén này 
được nối thông chất lỏng qua lỗ thông của môđun máy nén và bộ trao đổi nhiệt của lỗ 
thông nguồn nhiệt, bảng mạch chính (12) bao gồm mạch logic điều khiển của máy điều 
hòa không khí và đầu nối điện thứ nhất, trong đó từng môđun có bảng mạch (5) bao 
gồm đầu nối diện thứ hai, các bảng mạch này được tạo cấu hình để truyền thông dữ liệu 
với bảng mạch chính khi có việc nối điện của các bảng mạch với bảng mạch chính qua 
các đầu nối điện thứ nhất và thứ hai. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp lắp 
cụm nguồn nhiệt của máy điều hòa không khí tại địa điểm lắp máy điều hòa không khí 
bằng cách sử dụng hệ thống thiết bị nêu trên. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ gia nhiệt bằng điện để tạo kiểu tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ gia nhiệt bằng điện để tạo kiểu tóc, dụng cụ này có thể 
tránh vướng vào đường điện và đồng thời còn dễ sử dụng. Dụng cụ gia nhiệt bằng điện 
để tạo kiểu tóc theo sáng chế được tạo kết cấu để cho phần phích cắm (21) của đường 
điện (20) được lồng và lắp vào phần bắt chặt (14) ở một phía (phía trước) của phần gia 
nhiệt (10) và sau đó phần chặn (23) được bắt vào phần bắt chặt (14), trong đó phần quay 
(30) được lắp ở phần bắt chặt (14) và phần móc (40) mà phần gia nhiệt (10) có thể treo 
bằng nó cũng được lắp vào phần quay (30). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
321 

(11) 55721 
(21) 1-2017-04159 (51) 8 G06K  9/46 

(22) 06.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/078566    06.04.2016 (87) WO2016/165574 20.10.2016 
(30) 201510176330.0         13.04.2015      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2017 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District Guangzhou City, Guangdong 510663, 
China 

(72) YUE, Xuyao (CN), XIAO, Zhuming (CN), WANG, Dandan (CN), HUANG, Xiaoqun 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nhận diện hóa đơn giá trị 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp nhận diện hóa đơn giá trị bao gồm các bước: bước 1, thu 
thập bởi thiết bị thu thập màu bao gồm nhiều bộ cảm biến màu sắc, và tiền xử lý dữ liệu 
màu sắc được tập hợp; bước 2, trích rút đặc tính từ dữ liệu màu tiền xử lý; bước 3, so 
khớp đặc tính được trích rút với các tập khuôn mẫu đặc tính tương ứng với mỗi loại hóa 
đơn giá trị để có các điểm so khớp tương ứng, và xem xét khuôn mẫu đặc tính có điểm 
cao nhất làm khuôn mẫu được so khớp của dữ liệu màu; và bước 4, xác định loại hóa 
đơn giá trị dựa trên kết quả so khớp. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm đúc chứa polyamit và bộ phận có kết cấu nhiều lớp 

thu được từ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đúc chứa polyamit có khả năng bám dính rất tốt với bề 

mặt kim loại. Sáng chế còn đề cập đến bộ phận có kết cấu nhiều lớp bao gồm thành 
phần kim loại được liên kết trực tiếp với thành phần dẻo nhiệt (liên kết với nhau mà 
không sử dụng chất liên kết/lớp liên kết). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất bộ phận có kết cấu nhiều lớp bằng phương pháp đúc phun hoặc ép đùn. 
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(54) Phương pháp bảo quản trái cây nguyên quả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo quản trái cây nguyên quả. Sản phẩm thu hoạch có 
thể là trái cây nguyên quả hoặc rau củ được thái hạt lựu. Dung dịch bảo quản khác biệt ở 
chỗ, điện thế của nước trung tính được thiết lập khi sản phẩm thu hoạch được ngâm 
trong dung dịch này. Đồ uống được đóng hộp khác biệt ở chỗ, đồ chứa có cả nắp bịt kín 
mở ra được thứ nhất và nắp bịt kín mở ra được thứ hai cho phép uống dung dịch bảo 
quản và ăn sản phẩm thu hoạch. 
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99/00, A01N  25/00,  43/90,  47/02, 
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(22) 13.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/061894        13.04.2016 (87) WO2016/171053 A1 27.10.2016 
(30) 2015-086533        21.04.2015      JP 
(71) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
(72) HASEGAWA Shinji (JP), KAMO Tomohiro (JP), KAGOHARA Yuma  (JP), 

MIYAKE Takaaki (JP), KOBAYASHI Takeru  (JP), MATSUDA Ryusei (JP), ASANO 
Shu  (JP), KUDAMATSU Akio (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất mesoionic và chế phẩm thuốc trừ sâu chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mesoionic có công thức (1) 

 

 
 

trong công thức này, Ra là nguyên tử hydro hoặc nhóm metyl, R1 là nhóm phenyl hoặc 
nhóm pyridyl tùy ý được thế bằng nhiều nhất là hai phần tử thế độc lập được chọn từ R2, 
và R2 là nguyên tử hydro, nguyên tử flo, nguyên tử clo, nguyên tử brom, nhóm metyl, 
nhóm etyl, nhóm n-propyl, nhóm i- propyl, nhóm c-propyl, nhóm n-butyl, nhóm i-butyl, 
nhóm s-butyl, nhóm t-butyl, nhóm flometyl, nhóm diflometyl, nhóm triflometyl, nhóm 
metyloxy, nhóm etyloxy, nhóm n-propyloxy, nhóm i-propyloxy, nhóm c-propyloxy, 
nhóm n-butyloxy, nhóm i-butyloxy, nhóm s-butyloxy, nhóm t-butyloxy, nhóm n-
pentyloxy, nhóm triflometyloxy, nhóm 2,2,2-trifloetyloxy, nhóm metylthio, nhóm 
metylsulfoxy, nhóm metylsulfonyl, nhóm vinyl, nhóm etynyl, v.v.. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm thuốc trừ sâu chứa hợp chất này. 
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(11) 55725 
(21) 1-2017-04173 (51) 7 H04M  1/725, G06F  3/01 

(22) 03.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/002164    03.03.2016 (87) WO2016/140539 09.09.2016 
(30) 10-2015-0031290         05.03.2015      KR 

10-2015-0073143         26.05.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2017 
(75) GONG, SUK TAE  (KR) 

52, Jisan-gil, Wongok-myeon Anseong-si Gyeonggi-do 17553, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kính hiển thị hình ảnh ba chiều có chức năng chạm dùng cho 

thiết bị thông minh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kính hiền thị hình ảnh ba chiều bao gồm: phần định vị thiết bị 

thông minh trên đó thiết bị thông minh được đặt; phần gắn và cố định thiết bị thông 
minh để cố định thiết bị thông minh được đặt trên phần định vị thiết bị thông minh; 
phần tiếp xúc khuôn mặt có dạng hình hộp hở ở phía trước của phần này và được tạo kết 
cấu sao cho màn hình của thiết bị thông minh được cố định vào phần hở phía trước của 
phần này nhờ phần định vị thiết bị thông minh và phần gắn và cố định thiết bị thông 
minh, phần tiếp xúc khuôn mặt bao gồm hai mắt kính được định vị để cho phép màn 
hình của thiết bị thông minh, được cố định ở trước phần tiếp xúc khuôn mặt, được quan 
sát từ phía sau mà hướng về phía trước phần tiếp xúc khuôn mặt; và thân chính bao gồm 
ít nhất một nút chạm, một phía của nút này tiếp xúc với màn hình đã được cố định của 
thiết bị thông minh và phía đối diện của nút nhô ra ngoài từ hình hộp, trong đó nút chạm 
này làm thay đổi điện trường ở vị trí mà nút chạm này tiếp xúc với màn hình của thiết bị 
thông minh nhờ sự điều khiển của người xem.  
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(22) 14.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/027469    14.04.2016 (87) WO2016/168418 20.10.2016 
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5821 Highcliff Court, Westlake Village, CA 91362, United States of America 
(72) HOU, Wen-Sun (US) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Thiết bị huấn luyện vung gậy bóng chày và thiết bị huấn 

luyện vung đa năng 
  (57)     Thiết bị huấn luyện vung đa năng được đề xuất bao gồm dụng cụ có liên quan đến thể 

thao và cơ cấu trượt. Dụng cụ này bao gồm bộ phận gần và bộ phận xa, hai bộ phận này 
được đặt cách nhau để tạo thành khoảng hở giữa hai bộ phận này. Cơ cấu trượt được lắp 
vào khoảng hở này và được nối với đầu trên của bộ phận gần và đầu dưới của bộ phận 
xa. Cơ cấu trượt này bao gồm bộ dẫn hướng ray, nhiều vòng bi phía trước, nhiều vòng bi 
phía sau và cụm ray trượt, các bộ phận này được cấu hình phối hợp để bảo đảm đầu trên 
này và đầu dưới này là đồng trục khi cụm ray trượt này nằm ở vị trí đồng trục trên bộ 
dẫn hướng ray, và cho phép đầu dưới này trượt qua lại so với đầu trên này trong quá 
trình vung dụng cụ. 
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(11) 55727 
(21) 1-2017-04177 (51) 8 C22C  38/08 

(22) 23.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IB2015/052975      23.04.2015 (87) WO2016/170397 27.10.2016 
(71) APERAM  (LU) 

12C, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG 
(72) PERRIN GUERIN ValÐrie (FR), PINTON Gilles (FR), BORDAS AngÐline (FR), 

VALLADE Christian (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thép, sản phẩm được chế tạo bằng thép này và phương pháp 

sản xuất thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép có thành phần bao gồm, tính theo % khối lượng: 10,0%  Ni  

24,5%; 1,0%  Mo  12,0%; 1,0%  Co  25,0%; 20,0%  Mo + Co + Si +Mn + Cu + 

W + V + Nb + Zr + Ta + Cr + C  29,0%; Co + Mo  20,0%; Ni + Co + Mo  29,0%; 

lượng vết  Al  4,0%; lượng vết  Ti  0,1%; lượng vết  N  0,0050%; lượng vết  Si 

 2,0%; lượng vết  Mn < 4,0%; lượng vết  C  0,03%; lượng vết  S  0,0020%; 

lượng vết < P < 0,005%; lượng vết  B  0,01%; lượng vết  H  0,0005%; lượng vết  

O  0,0025%; lượng vết  Cr  5,0%; lượng vết  Cu  2,0%; lượng vết  W  4,0%; 

lượng vết  Zr  4,0%; lượng vết  Ca  0,1%; lượng vết  Mg  0,1%; lượng vết  Nb 

 4,0%; lượng vết  V  4,0%; lượng vết  Ta  4,0%; lượng còn lại là sắt và các tạp 
chất không tránh khỏi, và khi được quan sát bằng cách phân tích ảnh trên bề mặt đã 
được đánh bóng có diện tích 650mm2 nếu thép này ở dạng chi tiết gia công là tấm đã 
được tạo hình nóng hoặc cán nóng, hoặc diện tích 800mm2 nếu thép này ở dạng tấm cán 

nguội, không có các tạp chất phi kim loại có đường kính tương đương lớn hơn 10m, và 
trong trường hợp tấm cán nóng, không có quá bốn tạp chất phi kim loại có đường kính 

tương đương nằm trong khoảng từ 5m đến 10m trên 100mm2. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến sản phẩm được chế tạo bằng thép này và phương pháp sản xuất thép 
này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung thân dùng cho xe máy hai bánh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung thân dùng cho xe máy hai bánh, trong đó khung thân này 
bao gồm ống đầu mà đỡ theo cách lái được tay lái và khung chính mà được tạo ra dưới 
dạng một chi tiết riêng biệt với ống đầu, có phần khung dưới nối với ống đầu để mở 
rộng xuống đến phía sau từ ống đầu, trong đó phần khung dưới (12a) được trang bị mặt 
khung (31) hướng lên trên và mở rộng theo hướng sang phía bên trái và sang phía bên 
phải, theo chiều rộng của xe, và cho phép ống đầu (11) cần được định vị và đặt trên đó ở 
trạng thái không nối. Việc này cho phép khung chính và ống đầu có bộ phận lắp trên đó 
để dễ dàng được nối và định vị tại thời điểm nối, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình vận hành nối. 
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(72) YU, Zheng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông điệp nhắn tin, trạm gốc, thiết bị 

người dùng, hệ thống truyền thông và vật lưu trữ máy tính 
đọc được 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông điệp nhắn tin, trạm gốc, và UE (user 
equipment, thiết bị người dùng). Phương pháp truyền thông điệp nhắn tin gồm: xác định 
thông tin chỉ báo được bao gồm trong thông điệp nhắn tin thứ nhất, trong đó thông tin 
chỉ báo được sử dụng để ra lệnh UE tiếp nhận thông điệp nhắn tin thứ nhất và/hoặc tiếp 
nhận thông điệp nhắn tin thứ hai; gửi thông điệp nhắn tin thứ nhất gồm thông tin chỉ 
báo, trong đó thông điệp nhắn tin thứ nhất được bao gồm trong khối vận tải thứ nhất; và 
gửi thông điệp nhắn tin thứ hai nếu thông tin chỉ báo ra lệnh UE tiếp nhận thông điệp 
nhắn tin thứ hai, trong đó thông điệp nhắn tin thứ hai được bao gồm trong khối vận tải 
thứ hai, và khối vận tải thứ hai và khối vận tải thứ nhất là các khối vận tải riêng rẽ được 
truyền riêng rẽ.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
330 
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Harderwijkerweg 141, 3852 AB Ermelo, Netherlands 
(72) CALIS, Hans (NL), FRANKEN, Pieter Johannes Antonius (NL) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống nhân giống côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập chung đến phương pháp nhân giống côn trùng và hệ thống nhân giống 
côn trùng (1). Theo sáng chế, hệ thống nhân giống côn trùng (1) bao gồm khu vực đẻ 
trứng (2) bao gồm các vật chứa côn trùng đẻ trứng (3) mà được thích ứng để nhận các 
côn trùng đã trưởng thành và thức ăn cho côn trùng, trong đó ít nhất một kết cấu để đẻ 
trứng được cung cấp trong mỗi vật chứa côn trùng đẻ trứng (3), trong các kết cấu để đẻ 
trứng này côn trùng mẹ sẽ đẻ trứng của chúng. Ngoài ra, khu vực nở trứng (4) được cung 
cấp mà trứng sẽ nở trong đó và cho phép thu hoạch định kỳ ấu trùng non từ khu vực nở 
trứng. 
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1 Rue Pierre Fontaine, 91058 Evry Cedex, France 
(72) COMPARAT, SolÌne (FR), HUBERT, Antoine (FR), BERRO, Fabrice (FR), LEVON, 

Jean-Gabriel (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình nuôi côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nuôi côn trùng bao gồm các pha sinh trưởng trong đó côn 
trùng được đặt trong môi trường được kiểm soát, các pha sinh trưởng này thay đổi với 
các trình tự thực hiện trong đó ít nhầt một khâu nuôi cụ thể được thực hiện. Quy trình 
bao gồm trình tự, được đề cập là trình tự đồng bộ hóa, trong đó mẻ các côn trùng được 
phân loại và được được chia thành các loại kích thước hoặc độ trưởng thành trong các 
thiết bị chứa tách biệt, sau đó các thiết bị chứa (31, 32) này được nhóm lại với nhau 
nhằm tạo thành các cụm nuôi cơ sở (UE) bao gồm số lượng xác định trước các thiết bị 
chứa (31, 32), một cụm nuôi cơ sở (UE) chỉ bao gồm các côn trùng cùng loại  
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Ashwani, Kumar (IN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 6-morpholinyl-2-pyrazolyl-9H-purin làm chất ức chế 

PI3K, dược phẩm và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazol có công thức (I), muối dược dụng của nó, tiền 

dược chất của nó, hydrat của nó, chất đồng phân lập thể của nó hoặc dạng đơteri hóa 
của nó, trong đó, n, Y, Ra, R1, R2, R3, R4, R5 và R6 được định nghĩa trong bản mô tả, 
dược phẩm và thuốc chứa hợp chất có công thức (I) làm thành phần hoạt tính. 

 

 
 
Cụ thể là sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) làm các chất ức chế 
phosphatidylinositol-3-kinaza (PI3K), mà có thể được sử dụng để điều trị hoặc phòng 
ngừa bệnh và rối loạn do viêm, tự miễn dịch, bệnh hiếm gặp và tăng sinh quá mức. 
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(11) 55733 
(21) 1-2017-04194 (51) 8 B66C  23/36,  23/84 

(22) 06.05.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IB2015/053316         06.05.2015 (87) WO2016/156931 06.10.2016 
(30) 62/140,346         30.03.2015      US 
(71) OIL STATES INDUSTRIES, INC.  (US) 

7701 South Cooper Street, Arlington, Texas 76001, United States of America 
(72) Chris CHIASSON (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cần cẩu có khung cẩu trùng khớp và lực cần trục tác dụng 

lên kết cấu trên có hiệu quả 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cần cẩu (20) bao gồm đế (21), kết cấu trên được lắp quay được trên 

đế này, cần trục (23) được lắp quay được vào kết cấu trên (22) ở vị trí lắp trước và có 
đầu xa đỡ dây cáp nâng (26) để nâng trọng tải (27), và khung cẩu (28) được lắp trên kết 
cấu trên và đỡ dây cáp cần trục (30) nối với đầu xa (25) của cần trục. Khung cẩu bao 
gồm ít nhất một chân trước (61, 62) nối cơ học với vị trí lắp trước và nghiêng theo 
hướng cách xa cần trục để tác dụng, vào vị trí lắp trước, lực nằm ngang về phía cần trục 
mà đối diện với lực nằm ngang được tác dụng bởi cần trục về phía chân trước. 
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(11) 55734 
(21) 1-2017-04202 (51) 7 F04D  29/58,  17/12 

(22) 12.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/017703     12.02.2016 (87) WO2016/153627 29.09.2016 
(30) 62/138,753          26.03.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2017 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

CORP-URC-E2.4A.296, 22777 Springwoods Village Parkway, Spring, TX 77389, 
United States of America 

(72) MATHEIDAS, Michael T. (US), UPTIGROVE, Stanley O. (US) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Máy nén ly tâm và phương pháp vận hành máy nén ly tâm 

  (57)     Sáng chế gồm có máy nén ly tâm, bao gồm cửa vào được tạo kết cấu để nhận dòng khí, 
cửa ra, và cổng bơm chất lỏng được tạo kết cấu để đưa chất lỏng vào dòng khí và tạo ra 
chất lưu đa pha, trong đó máy nén ly tâm được tạo kết cấu để nén chất lưu đa pha. Sáng 
chế còn bao gồm phương pháp vận hành máy nén ly tâm, bao gồm thông dòng khí đến 
cửa vào máy nén ly tâm, đưa lượng chất lỏng vào trong dòng khí để tạo ra dòng đa pha, 
và nén dòng đa pha. 
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(11) 55735 
(21) 1-2017-04217 (51) 8 A62B  23/02,  18/02,  23/06 

(22) 30.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/003226     30.03.2016 (87) WO2016/167495 A1 20.10.2016 
(30) 10-2015-0052275          14.04.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2017 
(71) CREVALUES CO., LTD  (KR) 

(Spavill) 118, 78, Cheonghak-ro, Byeollae-myeon Namyangju-si Gyeonggi-do 12084, 
Republic of Korea 

(72) JANG, Dae Soo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Mặt nạ phòng độc 

  (57)     Mặt nạ phòng độc theo sáng chế bao gồm thân chính mặt nạ (10) che mặt người dùng 
(F) và tạo không gian hô hấp (20) là không gian được hình thành giữa bề mặt bên trong 
của mặt nạ và mặt người dùng (F), túi khí (30) được tạo ra ở một bên của không gian hô 
hấp (20) và được nạp không khí đi qua thân chính mặt nạ (10) từ bên ngoài mặt nạ, và 
bộ phận dẫn khí (40) được vận hành để cung cấp không khí bên trong túi khí (30) đến 
không gian hô hấp (20) khi hít và và xả không khí bên trong không gian hô hấp (20) khi 
thở ra. 
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(11) 55736 
(21) 1-2017-04218 (51) 7 A01N  43/50,  43/56,  43/80,  43/70,  

43/40,  41/10,  37/22, A01P  13/00,  
13/02 

(22) 31.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/057096    31.03.2016 (87) WO2016/162265 13.10.2016 
(30) 1505852.2         07.04.2015      GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) MORRIS, James Alan (GB), BOEHMER, Jutta Elisabeth (DE), HENNESSY, Alan 

Joseph (IE), DESSON, Timothy Robert  (GB), RUSSELL, Sally Elizabeth (GB), 
RUSSELL, Claire Janet (GB), PICKETT, Brian (GB), KALOUMENOS, Nikolaos 
(GR), BALOGH, Akos (HU) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp phần diệt cỏ và phương pháp kiểm soát cây trồng sử dụng 

hợp phần này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần diệt cỏ chứa (A) hợp chất có công thức (I), trong đó R1 là 

metyl hoặc metoxy, R2 là hyđro, metyl hoặc etoxy và A là nhóm heteroaryl được thế, 
hoặc dạng N-oxit hoặc muối của chúng, và (B) một hoặc nhiều chất diệt cỏ khác. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm soát cây trồng sử dụng hợp phần 
này. 
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(11) 55737 
(21) 1-2017-04221 (51) 7 F03B  
(22) 24.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2017 
(75) Phạm Phi Vũ  (VN) 

P221 Chung cư 247-249 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Hệ thống phát điện thủy khí 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phát điện thủy khí bao gồm: hệ thống ống giếng tròn chứa 

nước; hệ thống khung đỡ được bố trí trong lòng của ống tròn chứa nước; hệ thống truyền 
động gồm các nhông và xích truyền động lắp trên khung đỡ; hệ thống cấp khí gồm máy 
nén khí, bình tích khí nén, hệ thống bắn khí, hệ thống ống dẫn khí và hệ thống phân 
phối khí vào phao; hệ thống phao bao gồm một dãy phao liên kết trên xích và chạy xoay 
quanh trục; hệ thống tăng tốc gồm các cặp bánh răng để tăng tốc, được bắt trên đỉnh của 
hệ thống khung đỡ; hệ thống phát điện gồm tua bin dùng nam châm vĩnh cửu và vòng 
quay thấp tiết kiệm lực, đầu trục của tua bin được gắn với bộ tăng tốc thông qua puly và 
dây đai.  
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(21) 1-2017-04223 (51) 8 A61K  39/00, C07K  14/47 

(22) 22.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/059053    22.04.2016 (87) WO2016/170139 27.10.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2017 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), SCHOOR, Oliver (DE), 

FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE), WAGNER, Claudia (DE), LEIBOLD, 
Julia (DE), SONG, Colette (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch đối với bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với các 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2017 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) FUKUYAMA, Takahiro (JP), MIKADO, Koichi (JP), YOSHIMURA, Yasuharu (JP), 

KATSUMI, Tetsuya (JP), IDO, Tatewaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Răng khóa dùng cho khóa kéo trượt và khóa kéo trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến răng khóa dùng cho khóa kéo trượt, trong đó răng khóa này có độ 
bền cao và độ chịu mài mòn cao. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến răng khóa dùng cho 
khóa kéo trượt, trong đó răng khóa này làm bằng hợp kim nhôm có thành phần được thể 
hiện bởi công thức chung: AlaSibCucMgd trong đó a, b, c và d biểu thị tỷ lệ phần trăm 

khối lượng, a biểu thị lượng còn lại, 0,4  b  0,9, 0,15  c  0,8, 0,8  d  2,0 và có thể 
chứa các nguyên tố tạp chất không tránh được; và hợp kim nhôm chứa chất kết tủa chứa 
Mg và Si, làm nguyên liệu đế. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khóa kéo trượt. 
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(21) 1-2017-04231 (51) 8 F04C  2/10 
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(72) NAGATA Yuki (JP), SUGIURA Hiroyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bơm dầu cho động cơ đốt trong 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu bơm dầu dùng cho động cơ đốt trong trong đó vỏ bơm cho 
bơm trocoit bao gồm trục bơm, phần quay bên trong quay cùng với trục bơm, và phần 
quay bên ngoài ăn khớp vởi phần quay bên trong được tạo từ hộp trục khuỷu và nắp 
bơm, phần rãnh chứa phần quay bên trong và phần quay bên ngoài được tạo trong hộp 
trục khuỷu, và nắp bơm được gắn trên hộp trục khuỷu để che phần rãnh, trong đó phần 
tựa thứ nhất (58) đỡ quay được một phần đầu của trục bơm (52) được tạo trên hộp trục 
khuỷu (11), và phần tựa thứ hai (60) đỡ quay được phần đầu kia của trục bơm (52) được 
tạo trên chi tiết đỡ cố định (28) bố trí bên ngoài vỏ bơm (50). Điều này cho phép nắp 
bơm có độ dày nhỏ, nhờ đó cho phép giảm trọng lượng và chi phí.  
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(11) 55741 
(21) 1-2017-04232 (51) 8 A61K  9/08,  38/26, C07K  14/605, 

A61K  39/395 
(62) 1-2015-01971   
(22) 06.11.2013 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2013/009986    06.11.2013 (87) WO2014/073842 15.05.2014 
(30) 10-2012-0124725         06.11.2012      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2015 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-958, Republic of Korea 
(72) KIM Hyun Uk (KR), LIM Hyung Kyu (KR), JANG Myung Hyun (KR), KIM Sang 

Yun (KR), BAE Sung Min (KR), KWON Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng chứa thể liên hợp oxyntomodulin có 

tác dụng kéo dài và phương pháp bào chế chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng không chứa albumin chứa thể liên hợp 

oxyntomođulin có tác dụng kéo dài, trong đó peptit oxyntomođulin bao gồm dẫn xuất, 
biến thể, tiền chất hoặc phân đoạn chứa oxyntomođulin được liên kết với vùng Fc của 
globulin miễn dịch, có thể làm tăng thời gian của hoạt tính sinh lý của thể liên hợp 
oxyntomođulin có tác dụng kéo dài và duy trì độ ổn định in vivo của nó trong khoảng 
thời gian dài, so với oxyntomođulin tự nhiên, cũng như phương pháp bào chế dược phẩm 
dạng lỏng này. Dược phẩm dạng lỏng theo sáng chế còn chứa chất đệm, rượu đường và 
chất hoạt động bề mặt không ion, đồng thời không chứa albumin huyết thanh người và 
các yếu tố có khả năng có hại cho cơ thể người, và do đó không dễ bị nhiễm virut. 
Ngoài ra, thể liên hợp oxyntomođulin theo sáng chế chứa oxyntomođulin được liên kết 
với vùng Fc của globulin miễn dịch, và do đó có phân tử lượng lớn, hoạt tính sinh lý kéo 
dài, và độ ổn định bảo quản tốt, so với oxyntomođulin tự nhiên. 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
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(72) LI, Huan (CN), YU, Youyang (CN), JIN, Weisheng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp truy cập trong mạng truyền thông không dây, 

cổng truy nhập và thành phần mạng quản lý tính di động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp truy cập trong mạng truyền thông không dây và thiết 

bị và hệ thống có liên quan. Các chức năng xác thực và cấp phép của máy chủ 3GPP 
AAA (3rd-Generation Partner Ship Authentication, Authorization and Accounting 
Server-Máy chủ xác thực và cấp phép theo chuẩn dự án hợp tác thế hệ thứ ba) cho mạng 
truy cập phi 3GPP có thể được tích hợp vào trong thành phần mạng quản lý tính di động. 
Do đó, sau khi UE (User Equipment-Thiết bị người dùng) truy cập mạng truy cập phi 
3GPP, cổng truy cập phi 3GPP có thể chọn thành phần mạng quản lý tính di động hỗ trợ 
các chức năng xác thực và cấp phép của mạng truy cập phi 3GPP làm thành phần mạng 
quản lý tính di động đích, và yêu cầu thành phần mạng quản lý tính di động đích thực 
hiện việc xác thực và cấp phép cho UE. Sau khi việc xác thực và cấp phép được thực 
hiện cho UE, cổng truy cập phi 3GPP có thể chọn P-GW (Packet Data Network 
Gateway-Cổng mạng dữ liệu gói) cho UE, và thiết lập kết nối PDN (Packet Data 
Network-Mạng dữ liệu gói) giữa cổng truy cập phi 3GPP và P-GW được chọn cho UE. 
Theo cách này, việc truy cập của UE từ mạng truy cập phi 3GPP tới mạng EPC (Evolved 
Packet Core Network-Mạng lõi gói cải tiến) sẽ được áp dụng. 
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) AU, Kelvin Kar Kin (CA), MA, Jianglei (CA), ZHANG, Liqing (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền các tín hiệu trong mạng không dây, 

phương pháp thu các tín hiệu trong mạng không dây, bộ 
truyền và bộ thu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các định dạng khung ghép kênh phân chia theo tần số trực giao 
được lọc (f-OFDM) khác nhau mà có thể được sử dụng để đạt được sự linh hoạt phổ. 
Các dạng sóng f-OFDM được tạo ra bằng cách áp dụng bộ lọc số hình xung cho tín hiệu 
ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM). Các định dạng khung khác nhau có 
thể được sử dụng để mang các kiểu lưu lượng khác nhau cũng như để thích ứng với các 
đặc trưng của kênh, bộ truyền, bộ thu, hoặc tế bào phục vụ. Các định dạng khung khác 
nhau có thể sử dụng các khoảng cách sóng mang con (SC) và/hoặc các độ dài tiền tố lặp 
(CP) khác nhau. Theo một vài phương án, các định dạng khung khác nhau cũng sử dụng 
các khoảng ký hiệu và/hoặc các độ dài khoảng thời gian truyền (TTI) khác nhau.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2017 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) ISHIDA, Tomonobu (JP), Tomokazu MASUDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thanh thép có hàm lượng cacbon cao và dây thép được chế 

tạo từ thanh thép này    
  (57)     Sáng chế đề cập đến thanh thép có hàm lượng cacbon cao và có khả năng kéo dây tuyệt 

vời và dây thép thu được bằng cách kéo thanh thép này. Thanh thép có hàm lượng 
cacbon cao theo sáng chế chứa các thành phần định trước và còn bao gồm peclit và 
xementit cùng tích, và tỷ lệ của peclit là 90% hoặc nhiều hơn trong toàn bộ cấu trúc, và 

chiều dài lớn nhất của xementit cùng tích là 15m hoặc ngắn hơn, mức chênh lệch của 
lượng Si trung bình trong pha xementit cùng tích với lượng Si lớn nhất trong pha ferit, 
mà tạo thành cấu trúc dạng lớp của peclit là nằm trong khoảng từ 0,50 đến 3%. 
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175/04 

(22) 24.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/059454    24.03.2016 (87) WO2016/158692 A1 06.10.2016 
(30) 2015-067311        27.03.2015      JP 
(71) NIPPON PAINT AUTOMOTIVE COATINGS CO., LTD.  (JP) 

2-14-1, Shodai-Ohtani, Hirakata-shi, Osaka 573-1153 Japan 
(72) INAZUMI, Takanori (JP), FUJIMOTO, Hiromi (JP), IRIE, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra màng phủ nhiều lớp và màng phủ nhiều lớp 

được tạo ra bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra màng phủ nhiều lớp (màng phủ màu kẹo ngọt) 

có vẻ bên ngoài của màng phủ và tính năng màng phủ mỹ mãn so với màng phủ nhiều 
lớp thu được bằng phương pháp phủ thông thường ngay cả khi không có lớp phủ giữa. 
Phương pháp tạo ra màng phủ nhiều lớp này bao gồm bước tạo ra chế phẩm phủ nền kim 
loại chứa chất màu (i) và chất màu lấp lánh (ii) để tạo thành màng phủ nền kim loại; 
bước tạo ra chế phẩm phủ nền có màu để tạo thành màng phủ nền có màu; và bước tạo 
ra màng phủ trong suốt, trong đó chế phẩm phủ nền có màu chứa nhựa acrylic (a), nhựa 
melamin (b), hợp chất isoxyanat khối (c), hợp chất phosphat (d), và chất màu (e). Màng 
phủ nền có màu có độ dày của màng khô sau khi đóng rắn và lưu hóa là nằm trong 

khoảng từ 21 đến 40m. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng phủ nhiều lớp thu được từ phương pháp nêu trên. 
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Teufener Strasse 12, 9000 St. Gallen, Switzerland 
(72) SHKOLNIK, Vladimir Sergeyevich (KZ), ZHARMENOV, Abdurassul Aldashevich 

(KZ), TOLYMBEKOV, Manat Zhaksybergenovich (KZ), BAYSANOV, Saylaubay 
Omarovich (KZ), NAZARBAYEV, Nursultan Abishevich (KZ) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Phương pháp sản xuất hợp kim sắt-silic-nhôm và hợp kim sắt-
silic-nhôm thu được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp kim FeSiAl, trong đó đá chứa cacbon có 
hàm lượng tro > 50% đến < 65% được trộn với thạch anh, nguyên liệu chứa sắt và dăm 
gỗ, nếu cần, than đá có hàm lượng chất dễ bay hơi cao, với tỷ lệ định trước của các 
nguyên liệu đầu vào này và nguyên liệu đầu vào đã được đồng hóa này được nạp vào lò 
nấu chảy để nấu chảy thành hợp kim FeSiAl, đá chứa cacbon có thể chứa khoáng (tro) 
bao gồm các thành phần hóa học sau đây: Fe2O3: 1,5% - 4,5%, SiO2: 55% - 65%, Al2O3: 
25% - 35%, tốt hơn là 32% - 34%, CaO: 0,3% - 3%, MgO: 0,3% - 2%, TiO2 tối đa 
1,5%, S > 0% - 0,4%, tốt hơn là 0,01% - 0,06%, P: 0,01% - 0,05%. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến hợp kim FeSiAl được sản xuất bằng phương pháp nêu trên. 
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(71) TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 
18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8627, Japan 

(72) KASHIWAKURA, Takuya (JP), FUNAGI, Yuji (JP), MIYAI, Tomohiro (JP), 
SAKURAGI, Arata (JP), ONO, Hisazumi (JP) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Tấm kim loại được xử lý bề mặt và phủ nhựa hữu cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được xử lý bề mặt và được phủ nhựa hữu cơ, có khả 

năng thích ứng rất tốt để sản xuất lon, có khả năng tạo ra vỏ lon có đặc tính chống bám 
nước nóng cực tốt, tạo ra nắp lon có khả năng thích ứng rất tốt và có đặc tính chống bám 
nước nóng cực tốt, hơn nữa tấm kim loại được xử lý bề mặt và được phủ nhựa hữu cơ 
này có lớp phủ xử lý bề mặt là loại không chứa crom được tạo ra bởi phương pháp xử lý 
không ảnh hưởng đến môi trường và còn có lợi về mặt kinh tế. Tấm kim loại này có lớp 
phủ xử lý bề mặt và màng nhựa hữu cơ trên lớp phủ xử lý bề mặt trên ít nhất một bề mặt 
của tấm kim loại. Lớp phủ xử lý bề mặt này chứa polyme loại axit poly-carboxylic và 
hợp chất kim loại đa hóa trị. Khi lớp phủ xử lý bề mặt được đo phổ hấp thụ tia hồng 

ngoại, thì tỷ lệ chiều cao đỉnh (/) của chiều cao đỉnh hấp thụ lớn nhất () nằm trong 

khoảng sóng từ 1660 đến 1760cm-1 và chiều cao đỉnh hấp thụ lớn nhất () nằm trong 
khoảng sóng từ 1490 đến 1659cm-1 là nằm trong khoảng từ 0,05 đến 2,35. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vỏ lon, lon và nắp lon được chế tạo từ tấm kim loại 
nêu trên. 
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(75) Dương Chí Nhân  (VN) 

454/15 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Tuabin trục đứng đôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tuabin khai thác năng lượng của dòng chảy, cụ thể là gió hoặc thủy 
triều. Tuabin trục đứng đôi theo sáng chế gồm có hai rôto (1) giống nhau, được lắp song 
song quay ngược chiều vào bộ khung chính (23) xoay quanh trục đỡ trung tâm (25). Hai 
cánh chuyển hướng (12) bằng nhau có cạnh chung (14) luôn hướng về nguồn tác động, 
chuyển hướng dòng chảy đến phần nhận tác động sinh công triệt tiêu qua bên phần nhận 
tác động sinh công có ích của mỗi rôto (1). Hai cánh điều tốc (10) giống nhau được điều 
khiển di chuyển đồng bộ trên các đường vành đai (11) nằm liền kề bên phần nhận tác 
động sinh công có ích của hai rôto, điều tiết lưu lượng dòng chảy qua hai rôto (1), giúp 
hai rôto hoạt động ổn định khi tốc độ dòng chảy thay đổi. Vách ngăn (24) ngăn tác động 
qua lại giữa hai rôto (1), hỗ trợ giữ cân bằng và định hướng giúp tuabin luôn ổn định 
hướng về nguồn tác động.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phân tử có khả năng diệt loài gây hại, chế phẩm chứa chúng 

và quy trình phòng trừ loài gây hại bằng cách sử dụng phân 
tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phân tử có khả năng diệt loài gây hại đối với các loài gây hại 
thuộc các ngành chân khớp (Arthropoda), ngành thân mềm (Mollusca), và ngành giun 
tròn (Nematoda), quy trình điều chế để tạo ra các phân tử này, các chất trung gian được 
sử dụng trong quy trình điều chế này, các chế phẩm diệt loài gây hại chứa các phân tử 
này, và các quy trình phòng trừ loài gây hại bằng cách sử dụng các phân tử hoặc chế 
phẩm này. Các chế phẩm diệt loài gây hại này có thể được sử dụng, ví dụ, làm thuốc 
diệt ve, thuốc diệt côn trùng, thuốc trừ nhện, chất diệt động vật thân mềm, và thuốc diệt 
giun tròn. Sáng chế còn đề xuất các phân tử có công thức sau đây ("Công thức một") 

 

 
 

trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, Q1 và Q2 như 
được xác định trong bản mô tả. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cần trục và phương pháp điều khiển cần trục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cần trục có thể ngăn chặn sự biến dạng và rung động của kết cấu 
cần trục khi di chuyển và dừng cần trục. Các bộ chuyển đổi 11 được lắp đặt lần lượt 
trong các bộ phận di chuyển 2 mà được bố trí trên các phía đối nhau có khe hở theo 
hướng ngang x. Mỗi bộ chuyển đổi 11 đo một cách độc lập mômen quay được tạo ra 
trong động cơ 8 mà nối với bộ chuyển đổi 11 và làm giảm tốc độ quay theo chỉ thị từ bộ 
điều khiển 12 đến động cơ 8 sao cho mômen quay đo được càng lớn thì tỷ lệ giảm càng 
lớn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều khiển cần trục. 
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(21) 1-2017-04262 (51) 7 C01G  23/04 

(22) 02.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/003280    02.04.2015 (87) WO2016/159412 06.10.2016 
(30) 10-2015-0045506         31.03.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2017 
(71) J & J FAMILY CO., LTD.  (KR) 

#535, 780 Gukhoe-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-921 Republic of Korea 
(72) PARK, Sejin (KR), CHUNG, Jaehwan (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp điều chế dẫn xuất titan oxit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dẫn xuất titan oxit bằng cách sử dụng axit 
sunphuric, trong đó dẫn xuất titan oxit như axit metatitanic, hoặc titan đioxit hoặc dạng 
ngậm nước của chúng, hoặc các hạt nano có thể được tạo ra bằng phương pháp hóa học 
vật liệu với kích thước và diện tích bề mặt mong muốn bằng cách điều chỉnh kích thước 
hoặc diện tích bề mặt của các tinh thể hoặc các khối kết tụ của các hạt nano nhờ điều 
chỉnh áp suất và nhiệt độ trong quá trình thủy phân, tạo ra và xử lý tinh thể hoặc khối 
kết tụ của dẫn xuất titan đioxit. Phương pháp theo sáng chế sử dụng axit sunphuric, 
trong đó dẫn xuất titan oxit được điều chế bằng cách thủy phân và nung dung dịch 
titanyl sunphat (TiOSO4), mà dung dịch này được tạo ra bằng cách hòa tan inmenit bằng 
axit sunphuric, trong đó quá trình thủy phân bao gồm bước tạo áp suất cao hơn áp suất 
khí quyển bên ngoài. 
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(11) 55752 
(21) 1-2017-04263 (51) 7 F24F  3/14,  5/00 

(22) 28.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/004453    28.04.2016 (87) WO2016/178489 10.11.2016 
(30) 10-2015-0063276         06.05.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2017 
(71) ANYTOY CO., LTD.  (KR) 

#609, 59, Gwangnyeocheonnam-ro, Naeseo-eup, MasanHoewon-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, 51233, Republic of Korea 

(72) SHIN, Gisu (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị hút ẩm cho bộ điều khiển 

  (57)     Sáng chế cung cấp thiết bị hút ẩm cho bộ điều khiển (10), thiết bị hút ẩm bao gồm: thân 
hộp (100) được cấu hình sao cho mặt trước tiếp xúc trực tiếp và gắn chặt vào mặt ngoài 
của bộ điều khiển (10), hai lỗ lưu thông (111, 112) phù hợp để kết nối với khoang bên 
trong của bộ điều khiển (10) được hình thành trên mặt phía trước và được đặt cách xa 
nhau theo hướng thẳng đứng, lỗ hút khí (121) thích hợp để hút khí bên ngoài được hình 
thành trên mặt sau, và lỗ xả khí (131) thích hợp để xả khí được đưa vào thông qua lỗ hút 
khí (121) được hình thành ở mặt trên của nó; vách ngăn (200) định vị bên trong thân 
hộp, phân vùng bên trong thân hộp thành khoang hấp thụ nhiệt, nơi hai lỗ lưu thông 
(111, 112) định vị và một khoang tỏa nhiệt nơi lỗ hút khí (121) và lỗ xả khí (131) định 
vị; một môđun nhiệt điện (300) được lắp đặt ở giữa vách ngăn để mặt phát xạ nhiệt được 
tiếp xúc với khoang tỏa nhiệt và mặt hấp thụ nhiệt của nó được tiếp xúc với khoang hấp 
thu nhiệt; và tấm dẫn (400) được định vị để tạo thành vách ngăn giữa hai lỗ lưu thông 
(111, 112) trong khoang hấp thụ nhiệt bên trong thân hộp (10), và cấu hình sao cho tấm 
dẫn (400) phân vùng, nơi hai lỗ lưu thông (111, 112) hình thành, thành khoang trên và 
khoang dưới và đầu cuối của nó là mở sao cho khoang trên và khoang dưới kết nối với 
nhau. Nhờ thiết bị hút ẩm cho bộ điều khiển (10), độ ẩm sinh ra bên trong bộ điều khiển 
có thể được hút, và các tạp chất được ngăn chặn xâm nhập vào đó. 
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(72) GOTO, Takamichi (JP), HAYASHIBARA, Mikiya (JP), NAKAYA, Tadashi (JP), 

IKEHATA, Yoshitomo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polyeste giãn hai trục và phương pháp sản xuất màng 

polyeste này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polyeste giãn hai trục có đặc tính xé thẳng mỹ mãn trên toàn 

bộ chiều rộng của màng, tính chống ẩm, độ bền chọc thủng, và độ bền chống rách túi, 
đồng thời duy trì được độ trong của màng, và cụ thể là có thể sử dụng một cách đặc biệt 
thích hợp để làm túi quá nhiệt và bao gói đựng nguyên liệu chứa nước. Màng polyeste 
giãn hai trục bao gồm: hỗn hợp nhựa dẻo nhiệt chứa không nhỏ hơn 60% trọng lượng là 
polybutylen terephtalat (PBT), nhựa polyeste không phải là nhựa PBT như polyetylen 
terephtalat (PET), polyetylen naphtalat (PEN), polybutylen naphtalat (PBN) hoặc 
polypropylen terephtalat (PPT), và nhựa được chọn từ nhựa PBT được copolyme hóa với 
axit dicarboxylic như axit isophtalic, axit orthophtalic, axit naphtalendicarboxylic, axit 
biphenyldicarboxylic, axit xyclohexandicarboxylic, axit adipic, axit azelaic hoặc axit 
sebaxic. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất màng polyeste giãn hai trục. 
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(71) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 
(72) GOTO, Takamichi (JP), HAYASHIBARA, Mikiya (JP), NAKAYA, Tadashi (JP), 

IKEHATA, Yoshitomo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng chắn khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng chắn khí đồng thời thỏa mãn đặc tính chắn khí cao, độ bền 
chọc thủng, độ bền chống rách túi và đặc tính xé thẳng mỹ mãn, và đặc biệt thích hợp 
để dùng làm túi đun quá nhiệt, bao gói đựng nguyên liệu chứa nước, và các ứng dụng 
bao gói dược phẩm. Màng chắn khí bao gồm: màng polyeste giãn hai trục gồm hỗn hợp 
nhựa dẻo nhiệt chứa không nhỏ hơn 60% trọng lượng là polybutylen terephtalat (PBT), 
nhựa polyeste không phải là nhựa PBT như polyetylen terephtalat (PET), polyetylen 
naphtalat (PEN), polybutylen naphtalat (PBN) hoặc polypropylen terephtalat (PPT), và 
nhựa được chọn từ nhựa PBT được copolyme hóa với axit dicarboxylic như axit 
isophtalic, axit orthophtalic, axit naphtalendicarboxylic, axit biphenyldicarboxylic, axit 
xyclohexandicarboxylic, axit adipic, axit azelaic hoặc axit sebaxic, và lớp màng mỏng 
vô cơ trên ít nhất một phía của màng polyeste giãn hai trục. 
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5, Jangan-ro 448beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16209, Republic of 
Korea 

(72) PARK, Sang Geun (KR), SHIN, Hye Gyeong (KR), BAE, Jeong Woo (KR), CHOI, 
Hyun Ju (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm giải phóng kéo dài chứa rivastigmin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm giải phóng kéo dài chứa rivastigmin và, cụ thể hơn, đến 
dược phẩm giải phóng kéo dài chứa rivastigmin, là chế phẩm giải phóng kéo dài chứa 
pha giải phóng muộn phụ thuộc pH, trong đó, bằng cách kiểm soát sự giải phóng dược 
phẩm cần được làm ít nhất trong dạ dày ở giai đoạn sử dụng đầu, dược phẩm có thể làm 
giảm nồng độ tối đa trong máu (Cmax) so với các sản phẩm đang có trong khi vẫn đáp 
ứng được nồng độ hiệu quả trong máu, nhờ đó giảm các tác dụng phụ, và sau đó, duy trì 
nồng độ hiệu quả trong máu thông qua việc giải phóng kéo dài các thành phần chính. 
Kết quả là, dược phẩm theo sáng chế có tác dụng giống như khi dùng liều hai lần một 
ngày thông qua chế độ dùng một lần một ngày, và có thể tăng hiệu quả điều trị cho các 
bệnh nhân thông qua việc cải thiện sự tiện lợi trong sử dụng cho bệnh nhân. 
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(30) 62/147,869         15.04.2015      US 
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LUSTIG, Joseph (US), SURPIN, Marci Ann (US), FRITTS, Robert Erwin, Jr. (US), 
SILVERMAN, Franklin Paul (US), WOOLARD, Derek D. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất tinh khiết đồng phân đối ảnh và quy trình điều chế 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tinh khiết đồng phân đối ảnh. Hợp chất này là một loại 

dẫn xuất của axit abscisic (S)-2'-vinyl được thế. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này. 
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(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark 

(72) KEHLER, Jan  (DK), RASMUSSEN, Lars, Kyhn (DK), LANGGARD, Morten (DK), 
JESSING, Mikkel (DK), VITAL, Paulo, Jorge, Vieira (PT), JUHL, Karsten (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất imidazopyrazinon làm chất ức chế 

phosphodiesteraza 1 (PDE1) và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất imidazopyrazinon làm chất ức chế  phosphodiesteraza 1 (PDE1). Hợp 

chất theo sáng chế được sử dụng chúng làm dược phẩm, cụ thể là để điều trị rối loạn 
thoái hóa thần kinh và rối loạn tâm thần.  
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Jean-Gabriel (FR), LAUNAY, Franck (FR), SARTON DU JONCHAY, Thibault (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trang trại nuôi côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trang trại nuôi côn trùng, bao gồm vùng thứ nhất (Z1) trong đó côn 
trùng được nuôi được lưu trong các thiết bị chứa trong khi chúng sinh trưởng và vùng 
thứ hai (Z2) bao gồm ít nhầt một trạm được định hình để tác động đến nhiệm vụ liên 
quan đến việc nuôi đối với côn trùng trong thiết bị chứa hoặc trên thiết bị chứa này. Các 
thiết bị chứa được nhóm lại trong vùng thứ nhất (Z1) trong tập hợp các thiết bị chứa 
được palet hóa được đề cập đến là các cụm cơ sở. Vùng thứ nhất (Z1) bao gồm các giá 
palet trong đó các cụm cơ sở được đặt. Vùng thứ nhất (Z1) còn được trang bị với thiết bị 
tự động được định hình để di chuyển các cụm cơ sở giữa vùng thứ nhất (Z1) và vùng 
giao (1) với vùng thứ hai (Z2).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy sấy, thiết bị hỗ trợ, và hệ thống hỗ trợ nông nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy sấy để đo một cách đầy đủ các đặc điểm của ngũ cốc được 
chuyển theo chu kỳ. Máy sấy (61A) bao gồm phần nạp liệu (62) được tạo kết cấu để nạp 
ngũ cốc, phần chứa (63) được tạo kết cấu để chứa ngũ cốc đã được nạp vào trong phần 
nạp liệu (62), phần sấy (64) được tạo kết cấu để sấy khô ngũ cốc đã được chứa trong 
phần chứa (63) này, phần luân chuyển (65) được tạo kết cấu để chuyển ngũ cốc đã được 
sấy khô bởi phần sấy (64) vào phần chứa (63), và thiết bị đo (66) được tạo cấu hình để 
đo các đặc điểm của ngũ cốc được chuyển bởi phần luân chuyển (65). Phần luân chuyển 
(65) bao gồm cơ cấu chuyển nằm ngang (65A) được tạo kết cấu để chuyển theo phương 
nằm ngang ngũ cốc đã được sấy khô bởi phần sấy và cơ cấu chuyển thẳng đứng (65B) 
được tạo kết cấu để chuyển lên trên ngũ cốc đã được chuyển bởi cơ cấu chuyển nằm 
ngang, và thiết bị đo (66) được bố trí trên cơ cấu chuyển nằm ngang (65A). 
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(22) 24.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/056557   24.03.2016 (87) WO2016/156202 06.10.2016 
(30) 1505305.1        27.03.2015      GB 

62/139,189        27.03.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2017 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), STEVERMANN, Lea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), 

SCHOOR, Oliver (DE), FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chủ tái tổ 

hợp và dược phẩm chứa peptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 

miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch đối với bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với các 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  
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(11) 55761 
(21) 1-2017-04278 (51) 8 H04B  7/06,  7/04, H04L  5/00,  

25/02 
(22) 28.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/003166     28.03.2016 (87) WO2016/159621 06.10.2016 
(30) 62/139,347          27.03.2015      US 

62/161,398          14.05.2015      US 
62/200,930          04.08.2015      US 
62/204,694          13.08.2015      US 
62/207,619          20.08.2015      US 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 

(72) CHOI, Seung-Hoon (KR), NOH, Hoon-Dong (KR), KIM, Dong-Han (KR), SHIN, 
Cheol-Kyu (KR), KIM, Youn-Sun (KR), KWAK, Young-Woo (KR), JI, Hyoung-Ju 
(KR), RO, Sang-Min (KR), KIM, Young-Bum (KR), YEO, Jeong-Ho (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp truyền tín hiệu tham chiếu, nút NodeB cải tiến, 

phương pháp vận hành của thiết bị người dùng và thiết bị 
người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống truyền thông 5G hoặc tiền 5G để hỗ trợ tốc độ truyền dữ 
liệu cao hơn hệ thống truyền thông 4G như hệ thống LTE. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
tới phương pháp truyền tín hiệu tham chiếu, nút NodeB cải tiến, phương pháp báo cáo 
trạng thái kênh và thiết bị người dùng không dây. Theo sáng chế, nút cơ sở sử dụng 
anten cỡ lớn truyền, tới đầu cuối, thông tin cấu hình tài nguyên tín hiệu tham chiếu có 
các chi tiết của thông tin cấu hình tín hiệu tham chiếu và thông tin cổng tín hiệu tham 
chiếu, để truyền tín hiệu tham chiếu, và truyền tín hiệu tham chiếu tới đầu cuối sử dụng 
một số hoặc tất cả các tài nguyên đo lường kênh được biểu thị bằng các chi tiết của 
thông tin cấu hình tín hiệu tham chiếu và thông tin cổng tín hiệu tham chiếu có trong 
thông tin cấu hình tài nguyên tín hiệu tham chiếu. Trong trường hợp này, các tài nguyên 
đo lường kênh có thể tương ứng với các cổng anten có số lượng được biểu thị bằng kết 
hợp của các chi tiết của thông tin cấu hình tín hiệu tham chiếu và thông tin cổng tín hiệu 
tham chiếu.  
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(11) 55762 
(21) 1-2017-04279 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

35/00,  43/00, C30B  29/58 
(22) 31.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/060844         31.03.2016 (87) WO2016/159327 A1 06.10.2016 
(30) 2015-070927         31.03.2015       JP 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan 
(72) EGAMI, Kosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất benzen alkynyl được thế ở vị trí 3,5 dạng tinh thể và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (S)-1-(3-(4-amino-3-((3,5-dimetoxyphenyl)etynyl)-1H-

pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)-1-pyrolidinyl)-2-propen-1-on dạng tinh thể, mà là hữu 
ích làm thuốc chống khối u, tinh thể này ổn định, có khả năng hấp thu qua đường miệng 
tốt, độ tinh khiết hóa học cao, và thích hợp để sản xuất ở quy mô lớn. Sáng chế đề cập 
đến hợp chất (S)-1-(3-(4-amino-3-((3,5-dimetoxyphenyl)etynyl)-1H-pyrazolo[3,4-
d]pyrimidin-1-yl)-1-pyrolidinyl)-2-propen-1-on dạng tinh thể có phổ nhiễu xạ bột tia X 

chứa ít nhất là ba đỉnh cực đại đặc trưng ở các góc nhiễu xạ (2±0,2°) được chọn từ 

9,5°, 14,3°, 16,7°, 19,1°, 20,8°, 21,9°, và 25,2°. Sáng chế còn đề cập đến (S)-1-(3-(4-
amino-3-((3,5-dimetoxyphenyl)etynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)-1-pyrolidinyl)-
2-propen-1-on ở dạng tinh thể mà có phổ nhiễu xạ bột tia X chứa ít nhất là bảy đỉnh cực 

đại đặc trưng ở các góc nhiễu xạ (2±0,2°) được chọn từ 13,5°, 17,9°, 19,5°, 20,6°, 

22,0°, 22,6°, 23,3°, 23,7°, và 24,2°. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
này. 
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(11) 55763 
(21) 1-2017-04280 (51) 7 H04L  1/16 

(22) 30.03.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/075357     30.03.2015 (87) WO2016/154840 A1 06.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LYU, Yongxia (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gửi thông tin điều khiển, thiết bị người dùng và 

trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gửi thông tin điều khiển, thiết bị người dùng, và trạm 

gốc. Trong các phương án của sáng chế, vấn đề có thể được giải quyết hiệu quả là do sự 
phát hiện bị bỏ lỡ của thiết bị người dùng, trạm gốc không thể giải mã chính xác bản tin 
phản hồi yêu cầu lặp tự động lai được phản hồi bởi thiết bị người dùng.  
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(11) 55764 
(21) 1-2017-04281 (51) 8 C02F  3/20, B01F  3/04,  5/06,  

15/00, C02F  3/00 
(22) 19.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/054871        19.02.2016 (87) WO2016/158069 A1 06.10.2016 
(30) 2015-073290        31.03.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2017 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-8601, Japan 
(72) KITA Akio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương tiện cố định để cố định thiết bị khuếch tán không khí 

và bể xử lý nước thải bao gồm phương tiện cố định này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương tiện cố định F để cố định thiết bị khuếch tán không khí E. 

Thiết bị khuếch tán không khí E bao gồm một loạt các ống khuếch tán không khí (6) mà 
lõi của nó kéo dài cùng chiều, nhưng được đặt so le với nhau, và bộ phận nối (10) để nối 
các ống khuếch tán không khí (6) với nhau. Phương tiện cố định F còn bao gồm bộ phận 
dẫn hướng thứ nhất (23) để dẫn hướng các ống khuếch tán không khí (6) của thiết bị 
khuếch tán không khí E đến các vị trí định trước theo chiều trước/sau và bộ phận dẫn 
hướng thứ hai (21) để dẫn hướng bộ phận nối (10) của thiết bị khuếch tán không khí E 
đến bộ phận tiếp nhận của phương tiện cố định F theo chiều bên trái/bên phải. Bộ phận 
dẫn hướng thứ nhất (23) và bộ phận dẫn hướng thứ hai (21) được tạo liền khối. Sáng chế 
cũng đề cập đến bể xử lý nước thải bao gồm phương tiện cố định để cố định thiết bị 
khuếch tán không khí E.  
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(11) 55765 
(21) 1-2017-04286 (51) 8 A61F  13/15,  13/534 

(22) 24.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/086004        24.12.2015 (87) WO2016/157653 A1 06.10.2016 
(30) 2015-070645        31.03.2015      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KUDO, Jun (JP), KITAGAWA, Masashi (JP), TANIGUCHI, Kenta (JP), AKIYAMA, 

Saeko (JP), TERASOMA, Nozomi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) có hướng chiều dọc, hướng chiều ngang và 
hướng chiều dày vuông góc với các hướng khác. Vật dụng thấm hút (1) bao gồm thân 
thấm hút (10) bao gồm lõi thấm hút (11) mà bao gồm sợi thấm hút chất lỏng. Thân thấm 
hút (10) được bố trí có đường cong (LB) dọc theo hướng chiều dọc để làm cho thân 
thấm hút (10) cong và nhô ra về phía tiếp xúc với da theo hướng chiều dày. Lõi thấm hút 
(11) bao gồm: phần có mật độ thấp (11DL) mà được tạo ra ở vị trí có đường cong theo 
hướng chiều ngang và là phần mà mật độ phân bố của sợi thấm hút chất lỏng thấp hơn 
mật độ phân bố của phần xung quanh; lớp ở phía tiếp xúc với da (11s) được đặt trên phía 
tiếp xúc với da theo hướng chiều dày đối với phần có mật độ thấp (11DL); và lớp phía 
không tiếp xúc với da (11ns) được đặt trên phía không tiếp xúc với da theo hướng chiều 
dày đối với phần có mật độ thấp (11DL). Sợi thấm hút chất lỏng có ở phần có mật độ 
thấp (11DL). Lớp ở phía tiếp xúc với da có một phần tương ứng với đường cong (LB), 
việc uốn phần này để nhô ra về phía tiếp xúc với da theo hướng chiều dày.  
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(11) 55766 
(21) 1-2017-04287 (51) 8 A61F  13/15,  13/53 

(22) 11.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/084775     11.12.2015 (87) WO2016/157637 A1 06.10.2016 
(30) 2015-070647         31.03.2015      JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KUDO, Jun (JP), KITAGAWA, Masashi (JP), TANIGUCHI, Kenta (JP), AKIYAMA, 

Saeko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (băng vệ sinh) (1) có hướng chiều dọc, hướng 
chiều ngang, và hướng chiều dày, vật dụng thấm hút (1) bao gồm thân thấm hút (3) mà 
thấm hút chất lỏng, thân thấm hút (3) bao gồm đường gấp (3L) để hướng sự uốn của 
thân thấm hút nhô ra theo hướng chiều dày về phía tiếp xúc với da, đường gấp được bố 
trí dọc theo hướng chiều dọc từ đầu này sang đầu kia của thân thấm hút (3).  
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(11) 55767 
(21) 1-2017-04291 (51) 7 A23N  5/08, A47J  43/26, G05B  

19/04, G06K  9/46, G06T  1/00 
(22) 31.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IN2016/000083    31.03.2016 (87) WO2016/157215 06.10.2016 
(30) 1722/CHE/2015         31.03.2015      IN 
(71) NANOPIX INTEGRATED SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED  (IN) 

3rd Floor, Plot No. 1 & 2, Akshay Colony, R.S. No 563 + 564, 4th Phase, Chetana 
College Road, Hubli, Dharwad, Karnataka-580031, India 

(72) ANUP VIJAPUR (IN), SASISEKAR KRISHNAMOORTHY (IN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống cải tiến bóc vỏ hạt điều và quy trình bóc vỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cải tiến bóc vỏ hạt điều có cơ cấu hấp, làm nổ, làm nứt và 
tách vỏ, và quy trình cải tiến có cơ cấu hấp, làm nổ, làm nứt và tách vỏ để bóc vỏ hạt 
điều. Hệ thống cải tiến bao gồm: khung chính (40), phễu (39), bộ phận cấp (42), bộ 
phận chia (43), băng tải chính (46) (nằm ngang hoặc xoay), bộ phận quang học (44), hệ 
thống hấp tùy chỉnh (45), hệ thống làm nổ tùy chỉnh (47), hệ thống làm nứt tùy chỉnh 
(47), bộ phận tách vỏ (49) và nhiều bộ phận thu. Hệ thống cải tiến theo sáng chế cung 
cấp lượng hơi nước áp lực chính xác đến hạt điều riêng theo yêu cầu hấp của hạt điều, 
theo cách đó cho phép các hạt điều đã hấp tùy chỉnh để làm nổ chính xác và làm nứt 
chính xác từng hạt điều, do đó tránh làm nút nhân điều và tạo ra tỷ lệ phần trăm cao về 
cơ bản là nhân nguyên làm sản phẩm cuối cùng, hơn nữa loại hấp tùy chỉnh này được 
thích ứng để hấp các hạt điều tạo ra nhân chất lượng tốt có giá trị thị trường cao. 
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(11) 55768 
(21) 1-2017-04294 (51) 8 C07D  487/04,  519/00, A61K  

31/437, A61P  31/16 
(22) 27.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/059392    27.04.2016 (87) WO2016/174079 03.11.2016 
(30) 62/153,753         28.04.2015      US 

62/204,390         12.08.2015      US 
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) LANCOIS, David, Francis, Alain (FR), GUILLEMONT, JÐr«me, Ðmile, Georges (FR), 

RABOISSON, Pierre, Jean-Marie, Bernard (FR), ROYMANS, Dirk, AndrÐ, Emmy 
(BE), ROGOVOY, Boris (US), BICHKO, Vadim (US), LARDEAU, Delphine, Yvonne, 
Raymonde (FR), MICHAUT, Antoine, Benjamin (FR), KOUL, Anil (IN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrazolo- và triazolo-pyrimidin có hoạt tính kháng 

virut hợp bào hô hấp (rsv), dược phẩm chứa hợp chất này và 
quy trình sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolo- và triazolo-pyrimidin được thế mới có công thức 
(I) có hoạt tính kháng virut, cụ thể, có hoạt tính ức chế sự sao chép của virut hợp bào hô 
hấp (RSV). Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này để sử dụng trong 
điều trị sự truyền nhiễm virut hợp bào hô hấp.  
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(11) 55769 
(21) 1-2017-04296 (51) 8 H04B  17/382 

(22) 10.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/076383     10.04.2015 (87) WO2016/161662 13.10.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHENG, Juan (CN), YAN, Zhiyu (CN), LI, Qiang (CN), MA, Sha (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu, hệ truyền thông 

không dây và vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền dữ liệu, liên quan đến lĩnh 

vực truyền thông, và có thể giải quyết vấn đề giải pháp kỹ thuật đã biết là đầu nhận 
không thể nhận đúng dữ liệu bởi vì thời điểm bắt đầu gửi thông tin trên phổ cấp phép 
không thể được xác định. Giải pháp cụ thể như sau: Thiết bị thứ nhất dò thấy thông tin 
thứ nhất của tế bào đang phục vụ thứ nhất trong chu kỳ thời gian định trước của khung 
phụ thứ nhất trên tài nguyên thời gian thứ nhất hoặc tập thời gian thứ nhất của khung 
phụ trên tài nguyên thời gian thứ nhât, xác định vị trí bắt đầu của tài nguyên thời gian 
thứ hai theo thông tin thứ nhất, và dò thấy thông tin thứ hai của tế bào đang phục vụ thứ 
nhất trong tập thời gian thứ hai của khung phụ trên tài nguyên thời gian thứ hai. Sáng 
chế được sử dụng để truyền dữ liệu.  
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(11) 55770 
(21) 1-2017-04299 (51) 7 H01L  31/0248,  31/00, B32B  17/06,  

15/04 
(22) 30.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2017 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội  

(VN) 
334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trần Thuật (VN), Thân Thị Cúc  (VN), Bùi Bảo Thoa  (VN), Nguyễn Minh 
Hiếu  (VN), Nguyễn Thị Bảo Trân  (VN), Hoàng Ngọc Lam Hương  (VN), Đặng Tuấn 
Linh  (VN), Bùi Văn Điệp  (VN) 

(54) Pin mặt trời sử dụng vật liệu CuFeO2 có cấu trúc delafoxit và 
phương pháp chế tạo pin mặt trời này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pin mặt trời dạng màng mỏng dựa trên nền vật liệu hấp thụ CuFeO2 
cấu trúc delafoxit. Pin mặt trời này được chế tạo nhờ kỹ thuật phủ màng với các cách 
pha tạp vật liệu khác nhau để tạo được cấu trúc màng đa lớp như mong muốn sử dụng 
được trong pin mặt trời. Các vật liệu sử dụng trong sáng chế là các loại vật liệu rẻ tiền 
có rất nhiều trên trái đất như đồng, sắt, nhôm, kẽm và oxi. Pin mặt trời chế tạo bằng 
phương pháp đề xuất trong sáng chế có thể được đặt trên đế kính hoặc đế kim loại với 
diện tích lớn đem lại nhiều lợi thế trong chế tạo công nghiệp quy mô lớn.  
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(11) 55771 
(21) 1-2017-04302 (51) 8 H04L  27/26 

(22) 21.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/076895    21.03.2016 (87) WO2016/155530 06.10.2016 
(30) 62/141,051         31.03.2015      US 

14/932,857         04.11.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) MA, Jianglei (CA), JIA, Ming (CA), ZHANG, Liqing (CA), AU, Kelvin Kar Kin (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền các tín hiệu, phương pháp thu các tín hiệu, 

thiết bị điểm truyền và thiết bị điểm thu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật khác nhau mà có thể được sử dụng để truyền các tín 

hiệu trên cơ sở ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) qua các phân dải tần 
khác nhau của sáng mang đã cho. Sáng chế có thể cho phép các tín hiệu trên cơ sở 
OFDM để hỗ trợ hiệu quả các kiểu lưu lượng khác nhau. Trong một số phương án thực 
hiện sáng chế, số thuật của tín hiệu trên cơ sở OFDM phụ thuộc vào dải thông của phân 
dải tần mà các tín hiệu trên cơ sở OFDM được truyền qua đó. Trong một số phương án 
thực hiện sáng chế, các tín hiệu trên cơ sở OFDM là các tín hiệu OFDM đã được lọc (f-
OFDM), và bộ lọc số tạo hình xung được sử dụng để tạo ra các tín hiệu f-OFDM cho 
phép bộ thu làm giam nhẹ sự giao thoa giữa các tín hiệu f-OFDM liền kề khi thu, nhờ đó 
cho phép các tín hiệu f-OFDM được truyền qua các sóng mang liên tiếp mà không dựa 
vào dải tần bảo vệ.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
372 

(11) 55772 
(21) 1-2017-04303 (51) 8 F24F  1/00,  13/20,  13/30 

(22) 04.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/004722    04.05.2016 (87) WO2016/178521 10.11.2016 
(30) 10-2015-0063809         07.05.2015      KR 

10-2015-0148190         23.10.2015      KR 
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10-2015-0148189         23.10.2015      KR 
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10-2016-0035926         25.03.2016      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2017 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) SONG, Woo Seog (KR), LEE, Dong Yoon (KR), LEE, Bu Youn (KR), KANG, Dong 

Woon (KR), KIM, Do Yeon (KR), KIM, Do Hoon (KR), KIM, Byung Ghun (KR), 
KIM, Young Jae (KR), KIM, Jun Woo (KR), KIM, Hyun Ah (KR), SEO, Yong Ho 
(KR), SEO, Hyeong Joon (KR), SO, Byung Yul (KR), SIM, Jae Hyoung (KR), YOON, 
Joon Ho (KR), LEE, Jung Dae (KR), LEE, Chang Seon (KR), LEE, Chul Ju (KR), 
LIM, Seung Beom (KR), JANG, Keun Jeong (KR), JEON, Min Gu (KR), CHO, Min 
Gi (KR), CHO, Sung June (KR), JO, Eun Sung (KR), CHO, Hyeong Kyu (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy điều hòa không khí (AC) có bộ phận trong phòng có vỏ cửa nạp 
và cửa xả; bộ trao đổi nhiệt được bố trí bên trong vỏ; quạt thổi để hút không khí ở cửa 
nạp sẽ được trao đổi nhiệt với bộ trao đổi nhiệt, và xả không khí đã trao đổi nhiệt ra khỏi 
cửa xả; và cơ cấu kiểm soát dòng không khí để kiểm soát dòng không khí được xả từ 
cửa xả bằng cách hút vào không khí gần cửa xả. Bộ phận trong phòng của máy điều hòa 
không khí có thể kiểm soát hướng của dòng không khí xả mà không cần kết cấu cánh 
chỉnh gió thông thường, nhờ đó gia tăng lượng không khí xả, giảm bớt tiếng ồn do 
không khí tuần hoàn, và cho phép thiết kế khác biệt. 
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(21) 1-2017-04306 (51) 7 G06F  3/0484 

(22) 03.07.2015 (43) 25.01.2018 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 - 
China 

(72) XU, Jie (CN), WANG, Jin (CN), WU, Gang (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp vận hành được áp dụng cho 

thiết bị đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và phương pháp vận hành được áp dụng cho thiết 

bị đầu cuối. Bề mặt của thiết bị đầu cuối này có ba vùng chạm tương ứng với ba chức 
năng điều hướng hệ thống, và ba chức năng điều hướng hệ thống bao gồm back, home 
và recent app. Phương pháp này bao gồm bước: khi thiết bị đầu cuối phát hiện áp lực tác 
động lên một vùng trong số ba vùng chạm và cường độ của chúng vượt quá giá trị đặt 
trước, thực hiện chức năng điều hướng hệ thống tương ứng với vùng chạm mà áp lực tác 
động lên. Ngoài các hoạt động gõ và chạm và giữ thông thường, phương pháp vận hành 
có thể cung cấp các cách vận hành tác động lực cho người dùng điều khiển nhanh chóng 
và thuận tiện chức năng điều hướng hệ thống. 
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(11) 55774 
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(22) 30.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2017 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hữu Trung (VN) 
(54) Bộ thu GNNS (hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu) đa kênh đa 

ăng-ten và phương pháp giảm trừ nhiễu được thực hiện bởi bộ 
thu này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ thu GNSS (hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu) đa kênh đa ăng-ten 
và phương pháp giảm trừ nhiễu được thực hiện bởi bộ thu này để làm giảm trừ nhiễu bị 
động và nâng cao tín hiệu mong muốn cường độ yếu từ các vệ tinh. Phương pháp này 
bao gồm các bước: thu nhận tín hiệu định vị đa kênh từ nhiều vệ tinh GNSS vào một bộ 
thu GNSS có cấu trúc đa ăng-ten; và thực hiện thuật toán ước lượng và loại trừ nguồn 
giao thoa, nhiễu đa đường, nâng cao độ nhậy, nâng cao độ chính xác định vị của bộ thu 
GNSS đa kênh trên tín hiệu định vị nhận được. 
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(30) 2015-092814 30.04.2015 JP 
(71) DAIFUKU CO., LTD.  (JP) 

2-11, Mitejima 3-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi Osaka 5550012, Japan 
(72) HAMAGUCHI, Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kho chứa bằng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kho chứa bằng có thiết bị cất/lấy (2) để treo và vận chuyển vật chứa 
(Cab, Ccd) giữa một vị trí mong muốn trong mặt bằng để vật chứa (1) và băng tải nhận 
(12) và băng tải trả (13). Nhiều khu vực đường đi (PAa1-PAb3) chia mặt bằng để vật chứa 

(1) thành các diện tích nhỏ (SAa1-SAb4) được thiết lập trong mặt bằng để vật chứa (1). ít 
nhất một đầu của các khu vực đường đi mở ra bên ngoài chu vi của mặt bằng để vật chứa 
(1). Nhiệm vụ dỡ thủ công vật chứa (Cab, Ccd) trong các diện tích nhỏ (SAa1-SAb4) có 
thể được thực hiện từ bên trong các khu vực đường đi (PAa1-PAb3) tạo thành các diện 
tích nhỏ (SAa1-SAb4). 
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(62) 1-2014-01731   
(22) 29.10.2012 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2012/008938    29.10.2012 (87) WO2013/062389 02.05.2013 
(30) 61/552,692         28.10.2011      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), CHEN, Jianle (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp dự báo nội khối viđeo, phương pháp mã hóa viđeo 

và vật lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dự đoán nội khối viđeo, phương pháp mã hóa viđeo và 

vật lưu trữ đọc được bằng máy tính. Phương pháp dự báo nội khối này bao gồm các 
bước: xác định tính có thể sử dụng được của số lượng điểm ảnh liền kề định trước để sử 
dụng cho việc dự đoán nội khối của khối hiện thời trong số các khối thu được bằng cách 
phân tách hình ảnh tạo thành viđeo theo cấu trúc phân cấp; tìm kiếm điểm ảnh liền kề 
thứ hai có thể sử dụng được bằng cách tìm kiếm số lượng điểm ảnh liền kề định trước 
theo một hướng định trước từ điểm ảnh liền kề thứ nhất; thay thế giá trị điểm ảnh của 
điểm ảnh liền kề thứ nhất bằng giá trị điểm ảnh của điểm ảnh liền kề thứ hai; thay thế 
điểm ảnh liền kề không sử dụng được nằm ở phía bên trái của khối hiện thời bằng giá trị 
điểm ảnh của điểm ảnh liền kề phía dưới nằm ở ngay bên dưới điểm ảnh liền kề không 
sử dụng được; thay điểm ảnh liền kề không sử dụng được nằm ở phía trên của khối hiện 
thời bằng giá trị điểm ảnh của điểm ảnh liền kề phía bên trái nằm ở ngay phía bên trái 
của điểm ảnh liền kề không sử dụng được; và thực hiện dự báo nội khối trên khối hiện 
thời bằng cách sử dụng số lượng điểm ảnh liền kề định trước bao gồm cả điểm ảnh liền 
kề đã thay thế. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), CHEN, Jianle (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo, thiết bị giải mã viđeo và 

vật lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã viđeo, phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo và vật 

lưu trữ đọc được bằng máy tính. Thiết bị giải mã viđeo này bao gồm: bộ xác định tính 
có thể sử dụng được được tạo cấu hình để xác định tính có thể sử dụng được của số 
lượng điểm ảnh liền kề định trước để sử dụng cho việc dự báo nội khối của khối hiện 
thời trong số các khối thu được bằng cách phân tách hình ảnh tạo thành viđeo theo cấu 
trúc phân cấp; bộ thay thế được tạo cấu hình để, khi điểm ảnh liền kề thứ nhất không có 
để sử dụng trong số lượng điểm ảnh liền kề định trước, thì tìm kiếm điểm ảnh liền kề 
thứ hai có thể sử dụng được bằng cách tìm kiếm số lượng điểm ảnh liền kề định trước 
theo hướng định trước dựa trên điểm ảnh liền kề thứ nhất, thay thế giá trị điểm ảnh của 
điểm ảnh liền kề thứ nhất bằng giá trị điểm ảnh của điểm ảnh liền kề thứ hai; và bộ dự 
báo nội khối thực hiện dự báo nội khối trên khối hiện thời bằng cách sử dụng số lượng 
điểm ảnh liền kề định trước bao gồm cả điểm ảnh liền kề đã thay thế. 
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(11) 55778 
(21) 1-2017-04315 (51) 7 H04N  7/34 

(62) 1-2014-01731   
(22) 29.10.2012 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2012/008938     29.10.2012 (87) WO2013/062389 02.05.2013 
(30) 61/552,692          28.10.2011      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), CHEN, Jianle (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị mã hóa và giải mã viđeo, vật lưu trữ đọc được bằng 

máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa và giải mã viđeo, và vật lưu trữ đọc được bằng máy 

tính. Thiết bị giải mã viđeo này bao gồm: bộ xác định tính có thể sử dụng được được tạo 
cấu hình để xác định tính có thể sử dụng được của số lượng điểm ảnh liền kề định trước 
để sử dụng cho việc dự báo nội khối của khối hiện thời trong số các khối thu được bằng 
cách phân tách hình ảnh tạo thành viđeo theo cấu trúc phân cấp; bộ thay thế được tạo 
cấu hình để, khi điểm ảnh liền kề thứ nhất không có để sử dụng trong số lượng điểm ảnh 
liền kề định trước, thì tìm kiếm điểm ảnh liền kề thứ hai có thể sử dụng được bằng cách 
tìm kiếm số lượng điểm ảnh liền kề định trước theo hướng định trước dựa trên điểm ảnh 
liền kề thứ nhất, thay thế giá trị điểm ảnh của điểm ảnh liền kề thứ nhất bằng giá trị 
điểm ảnh của điểm ảnh liền kề thứ hai; và bộ dự báo nội khối thực hiện dự báo nội khối 
trên khối hiện thời bằng cách sử dụng số lượng điểm ảnh liền kề định trước bao gồm cả 
điểm ảnh liền kề đã thay thế. 
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(22) 29.10.2012 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2012/008938    29.10.2012 (87) WO2013/062389 02.05.2013 
(30) 61/552,692         28.10.2011      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), CHEN, Jianle (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp dự báo bên trong viđeo, phương pháp mã hóa 

viđeo và vật lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp dự báo bên trong viđeo, phương pháp mã hóa viđeo và 

vật lưu trữ đọc được bằng máy tính. Phương pháp dự báo bên trong này bao gồm các 
bước: xác định tính có thể sử dụng được của số lượng điểm ảnh liền kề định trước để sử 
dụng cho việc dự báo bên trong của khối hiện thời trong số các khối thu được bằng cách 
phân tách hình ảnh tạo thành viđeo theo cấu trúc phân cấp; tìm kiếm điểm ảnh liền kề 
thứ hai có thể sử dụng được bằng cách tìm kiếm số lượng điểm ảnh liền kề định trước 
theo một hướng định trước từ điểm ảnh liền kề thứ nhất; thay thế giá trị điểm ảnh của 
điểm ảnh liền kề thứ nhất bằng giá trị điểm ảnh của điểm ảnh liền kề thứ hai; thay điểm 
ảnh liền kề không sử dụng được nằm ở phía bên trái của khối hiện thời bằng giá trị điểm 
ảnh của điểm ảnh liền kề phía dưới nằm ở ngay bên dưới điểm ảnh liền kề không sử 
dụng được; thay điểm ảnh liền kề không sử dụng được nằm ở phía trên của khối hiện 
thời bằng giá trị điểm ảnh của điểm ảnh liền kề phía bên trái nằm ở ngay phía bên trái 
của điểm ảnh liền kề không sử dụng được; và thực hiện dự báo bên trong trên khối hiện 
thời bằng cách sử dụng số lượng điểm ảnh liền kề định trước bao gồm cả điểm ảnh liền 
kề đã thay thế. 
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(22) 31.07.2015 (43) 25.01.2018 
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(71) MINGLING (DONGGUAN) INDUSTRIAL AUTOMATION TECHNOLOGY CO., 
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Hetian 2nd Industrial Area, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong 523000, China 

(72) WANG, Manjiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cơ cấu nạp quay tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nạp quay tự động cho máy khâu, và cụ thể hơn là đề cập đến 
cơ cấu nạp tự động có khả năng phối hợp với máy khâu. Cơ cấu nạp quay tự động theo 
sáng chế bao gồm giá nạp quay (1), trong đó bệ nạp (11) được bố trí trên giá nạp quay 
(1), cơ cấu quay khuôn (12) được bố trí trên bệ nạp (11), cơ cấu quay khuôn (12) khớp 
với bộ kẹp nạp tự động (21) được bố trí trên cơ cấu quay khuôn (11) để cùng nhau nạp, 
khuôn may (13) được phân bố trên bệ nạp (11) dọc theo đường nạp, và máy khâu (2) 
được lắp ráp ở vị trí đầu cuối của đường nạp của bệ nạp (11). 
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(86) PCT/EP2016/060027    04.05.2016 (87) WO2016/177794 10.11.2016 
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(71) INVENTIO AG  (CH) 

Seestrasse 55, 6052 Hergiswil, Switzerland 
(72) WEIBEL AndrÐ (CH), ALMADA Enrique (CH), STALDER Robert (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thang máy và phương pháp vận chuyển tạm thời lượng quá tải 

bên trong thang máy này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thang máy (1) và phương pháp vận chuyển tạm thời lượng quá tải 

bên trong thang máy (1), trong đó buồng (2) và đối trọng (4) được nối liền bởi một hoặc 
nhiều cáp treo (6) gài khớp vào puli kéo (12), puli kéo này được dẫn động bởi động cơ 
(10) và lực kéo giữa các cáp treo (6) và puli kéo (12) được gia tăng không phụ thuộc vào 
đối trọng (4) để vận hành quá tải dự định. 
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Toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Lê Phúc Nguyên (VN), Ngô Thuý Phượng  (VN), Trần Văn Trí  (VN), Võ Nguyễn 
Xuân Phương  (VN), Lương Ngọc Thuỷ  (VN) 

(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác dùng để xử lý khí 
hydrocacbon và cacbon monoxit trong khí thải, và chất xúc 
tác thu được từ phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác dùng để xử lý khí hydrocacbon 
và cacbon monoxit trong khí thải, phương pháp này bao gồm các bước:  
(i) nhúng ngập nền cordierit nguyên khối (cordierit monolith) vào dung dịch muối niken 
nhiệt phân được có nồng độ từ 0,25 đến 0,8M;  
(ii) thổi khí, sấy khô nền đã tẩm muối niken nhiệt phân được;  
(iii) lặp lại các bước (i) và (ii) đến khi lượng muối được tẩm trên nền là 5 đến 15% khối 
lượng tính theo lượng niken (quy đổi); và  
(iv) nung nền đã tẩm muối niken ở nhiệt độ nung từ 700 đến 750oC trong thời gian từ 
2,5 đến 3,5 giờ để thu được chất xúc tác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chất xúc tác 
thu được từ phương pháp nêu trên, chất xúc tác này có khả năng chuyển hóa CO và C3H6 
đạt hơn 90% ở 400oC.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lọc dạng áp lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc dạng áp lực bao gồm: các ngăn lọc (70), từng ngăn lọc 
này có vật liệu lọc ở trong đó và được bố trí theo cách đồng tâm; ngăn nước thô (71) 
được bố trí ở phần giữa của các ngăn lọc (70); hệ thống ống dẫn dòng nối các lỗ thông 
dẫn nước thô của các ngăn lọc (70) và ngăn nước thô (71) và có khả năng đạt được trạng 
thái thứ nhất và trạng thái thứ hai, trạng thái thứ nhất là trạng thái trong đó nước thô 
trong ngăn nước thô (71) được phân phối đến các lỗ thông dẫn nước thô (70a) của các 
ngăn lọc (70), và trạng thái thứ hai là trạng thái trong đó lỗ thông dẫn nước thô của ngăn 
lọc mục tiêu rửa bằng dòng chảy ngược (70) và ống dẫn nước thải được nối và nước thô 
trong ngăn nước thô (71) được phân phối đến các lỗ thông dẫn nước thô của các ngăn 
lọc (70) trừ ngăn lọc mục tiêu rửa bằng dòng chảy ngược; và ngăn nước tinh khiết (73) 
có khả năng hoạt động như đường nước lọc để dẫn hướng nước lọc từ các ngăn lọc (70) 
trừ ngăn lọc mục tiêu rửa bằng dòng chảy ngược (70) vào lỗ ra cho nước lọc của ngăn 
lọc mục tiêu rửa bằng dòng chảy ngược (70).  
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(72) BLACKWELDER, Paul Bradford (US), YOUNG, Cameron Jay (US), DUFF, Clifford 

(US) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ phận cột ống lồng biên dạng thấp không khóa khí nén 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận cột ống lồng có trục cột và bao gồm nhiều đoạn cột ống 
lồng có các đầu đối diện dọc theo trục và có thể trượt dọc theo trục so với nhau dọc trục 
cột giữa các vị trí rút vào và kéo ra, các đoạn cột ống lồng bao gồm ống đế được thích 
ứng để cố định với bề mặt đỡ và một đoạn ống lồng ở tận trong cùng, và trong đó đoạn 
ống lồng ở tận trong cùng đỡ bộ phận nền ổ khóa hình trụ được thích ứng để phủ một 
đầu trục của ống đế khi bộ phận cột ở vị trí rút vào, trong đó mỗi đoạn cột ống lồng bao 
gồm một vòng chặn trong và thân hình trụ và bộ phận nền ổ khóa bao gồm một nền 
trọng tải và một hoặc nhiều nêm liên kết với các rãnh tương ứng ở vòng chặn trong. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Biến thể kìm hãm gluconat, vi sinh vật chứa biến thể này để 

sản xuất L-lysin và phương pháp sản xuất L-lysin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến biến thể kìm hãm gluconat mới, vi sinh vật chứa biến thể này, và 

phương pháp sản xuất L-lysin bằng cách sử dụng biến thể này.  
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(72) MA, Faqing (CN), SUN, Zhiqiang (CN), JIANG, Zhuang (CN), HONG, Zhefeng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phát hiện vị trí của tiền giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện vị trí của tiền giấy, trong đó thiết bị này bao gồm 
cảm biến quang điện thứ nhất, cảm biến quang điện thứ hai và cảm biến quang điện thứ 
ba lần lượt được lắp đặt trên đầu vào, đầu ra và bên trong của đường dẫn tiền giấy. Cảm 
biến quang điện thứ nhất bao gồm đầu phát ra ánh sáng, đầu tiếp nhận ánh sáng, gương 
phản xạ thứ nhất và gương phản xạ thứ hai, để phát hiện xem liệu tiền giấy có đi đến 
đầu vào hay không. Cảm biến quang điện thứ hai bao gồm đầu phát ra ánh sáng, đầu 
tiếp nhận ánh sáng, gương phản xạ thứ ba và gương phản xạ thứ tư, để phát hiện xem 
liệu tiền giấy có đi đến đầu ra hay không. Cảm biến quang điện thứ ba bao gồm đầu 
phát ra ánh sáng, đầu tiếp nhận ánh sáng, nhóm gương phản xạ trên và nhóm gương 
phản xạ dưới, để phát hiện xem liệu tiền giấy có ở bên trong đường đi hay không. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận biết tự hiệu chỉnh dùng cho thiết 

bị nhận biết tài liệu có giá trị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận biết tự hiệu chỉnh và bộ phận dùng cho thiết bị 

nhận biết tài liệu có giá trị. Phương pháp này bao gồm các bước: trích xuất dấu hiệu của 
tài liệu có giá trị, xác định xem liệu dấu hiệu đó có nằm trong thư viện biệt số của hạng 
mục thiết lập trước bất kỳ hay không và thu trọng tâm thay thế theo trọng tâm của dấu 
hiệu và dấu hiệu trong trường hợp mà dấu hiệu đó nằm trong thư viện biệt số của hạng 
mục thiết lập trước bất kỳ; và cập nhật thư viện biệt số của hạng mục bằng cách thay thế 
trọng tâm của dấu hiệu của hạng mục bằng trọng tâm thay thế. Thư viện biệt số được 
thiết kế trước theo trọng tâm của dấu hiệu của hạng mục, và trọng tâm của dấu hiệu 
được tính toán dựa vào dấu hiệu của hạng mục này.  
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(72) KIM, Dong-rye (KR), CHOI, Jong-hye  (KR), LEE, Jang-kun  (KR), OH, Jong-hyeok 
(KR), KIM, Mun-ju (KR), SONG, Dong-hyun (KR), PARK, Rhae  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng để sấy trực tiếp hoặc gián tiếp 

chất thải dễ cháy bằng cách sử dụng nhiệt thải của máy phát 
điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sấy chất thải dễ cháy, và mục đích của 
sáng chế là đề xuất phương pháp sấy và thiết bị mà được tạo cấu hình để có thể tái sử 
dụng nhiệt thải bằng cách sử dụng nhiệt thải của máy phát điện; cho phép sấy bằng cách 
kiểm soát nhiệt độ tùy thuộc vào loại chất cần sấy, bằng cách tạo ra nhiệt có nhiệt độ 
cao nhờ kết hợp nhiệt đốt cháy thu 
được từ việc đốt khí dễ cháy được 
sinh ra trong quá trình sấy chất thải 
nếu nhiệt thải không đủ; và cho 
phép sấy nhanh, mà không đốt cháy 
chất thải dễ cháy, hoặc bằng cách 
để bộ phận sấy sấy trực tiếp hoặc 
gián tiếp, tùy thuộc vào loại chất 
cần sấy. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống, phương pháp phân tích bình luận trên trang cộng 

đồng và vật ghi lưu mã thực hiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phân tích bình luận bao gồm: bộ thu nhận thông tin hành 

vi (103) được cấu hình để thu nhận thông tin hành vi biểu hiện hành vi của người dùng 
trên trang cộng đồng; bộ nhận dạng người dùng (104) được cấu hình để xác định, trong 
số người dùng trên trang cộng đồng, người dùng có hành vi được chỉ rõ trong thông tin 
hành vi được thay đổi; và bộ trích xuất thông tin bình luận (105) được cấu hình để trích 
xuất, từ cơ sở dữ liệu (100) thông tin bình luận mà người dùng có hành vi thay đổi trả lời 
như một người trả lời đối với bình luận, trong đó thông tin bình luận từ người dùng khác 
mà người dùng có hành vi thực sự thay đổi trả lời trên trang cộng đồng được trích xuất. 
Điều này có thể dẫn đến trích xuất nhiều loại thông tin bình luận có ảnh hưởng đến hành 
vi của mỗi người sử dụng do một số yếu tố, ngoài thông tin bình luận có giá trị tinh thần 
cao của người bình luận, và sử dụng thông tin bình luận trong việc tiếp thị.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị không dây và phương pháp vận hành thiết bị không 

dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống và các phương pháp liên quan đến hoạt động cấp phát tài 

nguyên và/hoặc hoạt động quay về đối với định dạng kênh điều khiển đường lên, ví dụ, 
để hỗ trợ phản hồi (ví dụ, phản hồi báo nhận yêu cầu lặp tự động lai (Hybrid Automatic 
Repeat Request Acknowledgement - HARQ ACK)) đối với một lượng lớn (ví dụ, ba 
mươi hai) sóng mang.  
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(72) YAMAMOTO, Ryousuke (JP), YAGI, Asuka (JP), INOUE, Yukio (JP), INOUE, 
Ryouji (JP), KATOU, Youta (JP), HIGUCHI, Tatsuya (JP), YOSHIMURA, Takeshi 
(JP), KOBAYASHI, Yasuaki (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ điều khiển từ xa dùng cho máy điều hòa không khí và máy 

điều hòa không khí có bộ điều khiển từ xa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển từ xa dùng cho máy điều hòa không khí hỗ trợ việc 

thiết lập các loại dữ liệu khác nhau mà không cần thao tác nút ấn. Bộ điều khiển từ xa 
(30) bao gồm bộ phận truyền thông bên ngoài (45) có mạch NFC (42) và anten NFC 
(43). Bộ phận truyền thông bên ngoài (45) có khả năng truyền thông vô tuyến với thiết 
bị bên ngoài ngay cả khi máy vi tính (36) trong bộ điều khiển từ xa (30) không được cấp 
điện (tức là, ở trạng thái không hoạt động). Vì vậy, qua truyền thông vô tuyến giữa bộ 
phận truyền thông bên ngoài (45) của bộ điều khiển từ xa (30) và thiết bị bên ngoài, các 
loại dữ liệu khác nhau được chuyển tiếp từ thiết bị bên ngoài đến bộ điều khiển từ xa 
(30), và được lưu trữ vào bộ điều khiển từ xa (30). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng hệ thống phát điện thủy triều có khả 

năng phát điện đa dòng nhờ lắp đặt máy phát điện đơn dòng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây dựng hệ thống phát điện thủy triều có khả năng 

phát điện đa dòng nhờ lắp đặt máy phát điện đơn dòng, và cụ thể hơn, đến phương pháp 
xây dựng hệ thống phát điện thủy triều trong đó đường nước phụ trợ được lắp đặt ở cả 
hai phía của đường nước trên đó máy phát điện đơn dòng được lắp đặt, đường nước phụ 
trợ ở một phía hút nước vào để phát điện, và đường nước phụ trợ ở phía còn lại, được nối 
với đường nước thải sẵn có, cho phép nước đã được sử dụng để phát điện thoát ra, nhờ 
đó cho phép phát điện đa dòng bằng cách chỉ mở và đóng các cửa cống cần thiết. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế dung dịch keo nano bạc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dung dịch nano bạc bao gồm các bước: (i) 
chuẩn bị dung dịch điện ly bằng cách khuấy đều chất bảo vệ là tinh bột với nước cất với 
lượng gấp hai lần, đun sôi dung dịch này trong thời gian từ 3 đến 8 phút để thu được 
dung dịch hồ tinh bột làm dung dịch điện ly; (ii) cấp dung dịch điện ly thu được ở bước 
(i) vào bình/thùng phản ứng, khuấy đều dung dịch này, đồng thời gia nhiệt từ từ và duy 

trì nhiệt độ ổn định nằm trong khoảng từ 50°C đến 65°C; (iii) cấp dòng điện một chiều 
DC có điện áp nằm trong khoảng từ 12 đến 24V và giá trị dòng điện nằm trong khoảng 
từ 1 đến 100mA vào các điện cực kim loại bạc tinh khiết thông qua bộ phận điều chỉnh 
dòng điện điện phân; và (iv) thu hồi dung dịch keo nano bạc và bảo quản dung dịch này 
trong các chai thủy tinh tối màu. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý luồng dữ liệu, và phương pháp và 

thiết bị xử lý tín hiệu nhận được mà được truyền dưới dạng 
chùm điểm gồm các ký hiệu biểu diễn luồng dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xử lý tín hiệu được truyền mà có tỷ số công 
suất đỉnh trên trung bình được giảm. Tiến trình xử lý này bao gồm bước áp dụng (1650) 
kiểu chiếu mở rộng chùm điểm ký hiệu thứ nhất cho ít nhất một ký hiệu trong chùm 
điểm nếu xác định được rằng kiểu của chùm điểm là chùm điểm không vuông, kiểu 
chiếu mở rộng chùm điểm ký hiệu thứ nhất này có vùng tạo góc hướng ra ngoài từ vị trí 
ban đầu của ít nhất một ký hiệu trong chùm điểm này, vùng tạo góc hướng ra ngoài này 
được xác định bởi giá trị góc giữa đường biên thứ nhất và đường biên thứ hai của vùng 
tạo góc hướng ra ngoài này.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
395 

(11) 55795 
(21) 1-2017-04383 (51) 8 H04L  27/26,  27/34 

(22) 28.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/059538    28.04.2016 (87) WO2016/174160 03.11.2016 
(30) 15305671.8         30.04.2015      EP 
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(72) FONTAINE, Loic (FR), PESIN, Anthony (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý luồng dữ liệu, và phương pháp và 

thiết bị xử lý tín hiệu nhận được mà được truyền dưới dạng 
chùm điểm gồm các ký hiệu biểu diễn luồng dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xử lý tín hiệu được truyền mà có tỷ số công 
suất đỉnh trên trung bình được giảm. Tiến trình xử lý này bao gồm bước áp dụng (1650) 
kiểu chiếu mở rộng chùm điểm ký hiệu cho ít nhất một ký hiệu trong chùm điểm, kiểu 
chiếu mở rộng chùm điểm ký hiệu này có vùng tạo góc hướng ra ngoài từ vị trí ban đầu 
của ít nhất một ký hiệu trong chùm điểm, vùng tạo góc hướng ra ngoài này được xác 
định bởi giá trị của góc giữa đường biên thứ nhất và đường biên thứ hai của vùng tạo 
góc hướng ra ngoài này, giá trị của góc này được xác định bởi việc lựa chọn chùm điểm 
mà được sử dụng như một phần của tín hiệu được truyền và tỷ lệ mã hoá được dùng để 
mã hoá luồng dữ liệu.  
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(21) 1-2017-04386 (51) 8 A47G  1/06, A47B  96/00, E06B  

3/00 
(22) 04.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/004748     04.05.2016 (87) WO2016/178530 10.11.2016 
(30) 10-2015-0062635          04.05.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2017 
(71) 1. HUDECO CO., LTD.  (KR) 

18, Palgwajeong-ro Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54886, Republic of Korea 
2. KIM, GANG SEOP  (KR) 
115-904, 20, Gyeongdong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54891, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Gang Seop (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu của khung loại mở ra/đóng kín ở mặt trước mà không 

gây cản trở 
  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu khung loại mở ra/đóng kín ở mặt trước mà không gây cản trở, 

và có các ưu điểm là, vì khung nắp có thể được ghép nối thuận tiện ngay bên dưới khung 
cố định, việc lắp ráp khung nắp và khung cố định được thực hiện dễ dàng, dễ dàng ngăn 
không cho khung nắp được tách ra khỏi khung cố định do tác động của ngoại lực, và 
chiều rộng theo phương thẳng đứng giữa phần dưới của trục xoay của khung nắp và 
phần dưới của đầu ép được giảm đáng kể, nhờ đó nhận ra độ mỏng. Sáng chế còn có các 
ưu điểm là: khung nắp có thể mở ra/đóng kín khung cố định một cách hiệu quả mà 
không gây cản trở khung cố định; sự trượt ra của trục xoay khỏi rãnh trục có thể được 
ngăn chặn trong lúc khung nắp mở ra/đóng kín khung cố định; không lo ngại rằng chi 
tiết đàn hồi có thể hoạt động như chi tiết gây cản trở trong lúc quá trình lắp ráp khung 
cố định và khung nắp; và nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để duy trì trạng thái trong đó khung 
nắp đóng kín khung cố định. Sáng chế cũng có ưu điểm là, khi khung nắp mở khung cố 
định ra, khung nắp có thể mở khung cố định ra dễ dàng hơn mà không cần quan tâm đến 
việc khung nắp có thể tiếp xúc với kết cấu, chẳng hạn thân tường và bị cản trở, do đó tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi đối với đồ nội thất kim loại của các vật 
liệu công nghiệp, như là khung ảnh và khung cửa, khung cửa sổ/khung cửa. 
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(22) 23.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/IB2016/000445        23.03.2016 (87) WO2016/156973 06.10.2016 
(30) 15 00694        03.04.2015      FR 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

400-1190 Avenue des Canadiens de MontrÐal, MontrÐal, QuÐbec H3B 0E3, Canada 
(72) BARTHELEMY, Christian (FR), MARMOTTANT, Ariane (FR), LAURENT 

VÐronique (FR), BOUVET, Sylvie (FR), STABROWSKI, Vincent (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu gốm-kim loại, điện cực được tạo ra từ vật liệu này, pin 

điện phân chứa điện cực này và phương pháp sản xuất vật liệu 
gốm-kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu gốm-kim loại chứa ít nhất (% khối lượng): 
- từ 50% đến 90% pha kim loại (1) chứa hợp kim đồng (Cu) và niken (Ni), và 
- từ 10% đến 50% pha oxit (2) chứa ít nhất sắt, niken và oxy, trong đó tỷ lệ % khối 

lượng của Ni là 0,2% < Ni  17%. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến điện cực, tốt hơn là anot, được tạo ra từ vật liệu gốm-
kim loại nêu trên, pin điện phân chứa điện cực này và phương pháp sản xuất vật liệu 
gốm-kim loại. 
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(11) 55798 
(21) 1-2017-04390 (51) 8 H04W  28/02,  72/12 

(22) 09.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/076149     09.04.2015 (87) WO2016/161593 A1 13.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, P. R. China 

(72) SUN, Shaofeng (CN), YAO, Yao (CN), LIU, Lin (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều khiển tiếp nhận, phương pháp điều khiển tải 

và thiết bị mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển tiếp nhận, phương pháp điều khiển tải, và 

thiết bị mạng. Phương pháp điều khiển tiếp nhận bao gồm các bước: tính toán độ hài 
lòng dịch vụ tổng thể của ô mạng trong khoảng thời gian thiết đặt trước thứ nhất, trong 
đó độ hài lòng dịch vụ tổng thể của ô mạng là tổng trọng số của độ hài lòng với tất cả 
các loại dịch vụ trong ô mạng; tính toán lượng điều chỉnh ngưỡng tiếp nhận dựa trên sự 
khác nhau giữa độ hài lòng dịch vụ tổng thể của ô mạng và giá trị mục tiêu của độ hài 
lòng tổng thể; thay đổi ngưỡng tiếp nhận thứ nhất của ô mạng đến ngưỡng tiếp nhận thứ 
hai theo lượng điều chỉnh ngưỡng tiếp nhận; thu yêu cầu truy cập được gửi bởi thiết bị 
đầu cuối; và thực hiện điều khiển tiếp nhận trên thiết bị đầu cuối theo ngưỡng tiếp nhận 
thứ hai. Các phương án của sáng chế có thể nâng cao hiệu quả truyền dữ liệu người 
dùng, thông lượng ô mạng, và độ hài lòng dịch vụ của người dùng trong khi đảm bảo 
tính công bằng cho người dùng.  
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(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) SUWA, Yoshihiro (JP), TABATA, Shinichiro (JP), AZUMA, Masafumi (JP), HIKIDA, 

Kazuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết tấm thép được xử lý nhiệt và phương pháp sản xuất chi 

tiết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết tấm thép được xử lý nhiệt chứa các thành phần sau (tính 

theo % khối lượng): C: 0,05 - 0,50%; Si: 0,50 - 5,0%; Mn: 1,5 - 4,0%; P: 0,05% hoặc 
nhỏ hơn; S: 0,05% hoặc nhỏ hơn; N: 0,01% hoặc nhỏ hơn; Ti: 0,01 - 0,10%; B: 0,0005 - 
0,010%; Cr: 0 - 1,0%; Ni: 0 - 2,0%; Cu: 0 - 1,0%; Mo: 0 - 1,0%; V: 0 - 1,0%; Ca: 0 - 
0,01%; Al: 0 - 1,0%; Nb: 0 - 1,0%; REM: 0 - 0,1%; và lượng còn lại là Fe và các tạp 
chất, trong đó chi tiết tấm thép này có vi cấu trúc thép bao gồm chủ yếu là mactensit và 
austenit dư, mà tỷ lệ thể tích của chúng là 5,0% hoặc lớn hơn, mật độ cacbua có mặt 

trong chi tiết tấm thép mà có đường kính tương đương đường tròn ít nhất bằng 0,1m 

hoặc lớn hơn là 4,0  103/mm2 hoặc thấp hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chi tiết tấm thép được xử lý 
nhiệt. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
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China 

(72) GUO, Yuhua (CN), LI, Jiesi (CN), JING, Huanhuan (CN), ZHOU, Changfeng (CN), 
MU, Tengfei (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển thiết bị đầu cuối, và thiết bị 

đầu cuối 
  (57)     Các phương án thực hiện của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị điều khiển thiết 

bị đầu cuối, và thiết bị đầu cuối. Phương pháp bao gồm các bước: khi màn hình của thiết 
bị đầu cuối được chuyển mạch từ trạng thái bật màn hình tới trạng thái tắt màn hình, thì 
phát hiện xem liệu điều kiện cho phép của chế độ tiết kiệm công suất được thỏa mãn 
hay không; và nếu điều kiện cho phép của chế độ tiết kiệm công suất được thỏa mãn, thì 
thực hiện hoạt động tiết kiệm công suất, trong đó hoạt động tiết kiệm công suất được sử 
dụng để làm giảm việc tiêu thụ công suất xuất hiện khi chương trình ứng dụng trong 
thiết bị đầu cuối chạy ngầm. Theo các phương án thực hiện của sáng chế, việc tiêu thụ 
công suất trong trạng thái tắt màn hình được làm giảm nhiều nhất có thể mà không làm 
ảnh hưởng tới hoạt động sử dụng thông thường của người sử dụng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2017 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) BORSS, Christian  (DE), SAARI, Ville  (FI), SCHMIDT, Markus (DE), FALLER, 
Christof (CH), WALTHER, Andreas (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận tính toán cho hệ thống tái tạo âm thanh, phương pháp 

tính toán phép tái tạo âm thanh và hệ thống tái tạo âm thanh
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tính toán cho hệ thống tái tạo âm thanh, phương pháp tính 

toán phép tái tạo âm thanh và hệ thống tái tạo âm thanh. Bộ phận tính toán cho hệ thống 
tái tạo âm thanh bao gồm phương tiện đầu vào, bộ xử lý và ít nhất ba đầu ra để điều 
khiển ít nhất ba bộ chuyển đổi của dãy. Phương tiện đầu vào có mục đích nhận dòng âm 
thanh sẽ được tái tạo bằng cách sử dụng dãy, trong đó dòng âm thanh có dải tần số. Bộ 
xử lý được cấu hình để tính toán ba tín hiệu âm thanh riêng rẽ sẽ được xuất ra bằng cách 
sử dụng ít nhất ba đầu ra, sao cho chênh lệch âm học thứ nhất có bậc hai hoặc bậc cao 
hơn được tạo ra bằng cách sử dụng dãy.  
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(54) Két sắt bảo mật sử dụng khóa cơ điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến két sắt bảo mật sử dụng một bộ khóa tích hợp kiểu cơ điện tử, chìa 
khóa được tách thành ba mảnh riêng biệt gồm toán, cơ và điện tử. Khóa dẫn động tập 
trung và khóa tập trung bằng bộ khóa tiếp tuyến. Khóa được ổn định tải, khử ồn và loại 
bỏ ổ khóa lộ, thao tác khóa hai tuyến riêng biệt gồm khóa ổ khóa (bằng điện tử) và khóa 
cánh cửa (bằng cơ khí) có liên động bằng cảm biến không tiếp xúc. Cả hai xích khóa 
đều dễ dàng đổi mã số bởi người dùng. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm rửa bát kiềm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa chứa nước chứa: 
(i) 5% đến 30% trọng lượng chất hoạt động bề mặt anion không alkoxyl hoá; 
(ii) 5% đến 15% trọng lượng cacbonat kim loại kiềm; 
(iii) chất làm tăng tan thứ nhất với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 8% trọng lượng; và 
(iv) chất làm tăng tan thứ hai với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 8% trọng lượng, 
trong đó, chất làm tăng tan thứ nhất thuộc nhóm sulphonat và chất làm tăng tan thứ hai 
thuộc nhóm rượu và tỷ lệ giữa lượng chất làm tăng tan thứ nhất với chất làm tăng tan thứ 
hai nằm trong khoảng 1:1 đến 3:1 phần trọng lượng và trong đó, chế phẩm nói trên chứa 
từ 2% đến 15% trọng lượng chất hoạt động bề mặt anion được alkoxyl hóa. 
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(11) 55804 
(21) 1-2017-04434 (51) 7 H04W  76/02 

(22) 10.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/076374     10.04.2015 (87) WO2016/161658 13.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 - 
China 

(72) YU, Feng (CN), LI, Mingchao  (CN), ZHU, Jiezuo (CN), HAN, Guanglin (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị gửi dữ liệu, trạm cở sở, thiết bị người 

dùng và phương pháp lập lịch biểu tài nguyên 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị gửi dữ liệu. Phương pháp gửi dữ liệu bao gồm 

các bước: nhận thông tin lập lịch biểu cụ thể được gửi bởi ô phục vụ thứ nhất, trong đó 
thông tin lập lịch biểu cụ thể này mang ít nhất một ký hiệu nhận dạng ô phục vụ thứ hai 
và tài nguyên truyền thiết bị đến thiết bị D2D có sẵn trong ô phục vụ thứ hai; thực hiện 
sự đồng bộ hóa ô với ô phục vụ thứ hai dựa vào ký hiệu nhận dạng ô phục vụ thứ hai; và 
gửi dữ liệu thiết bị đến thiết bị D2D trên tài nguyên truyền D2D có sẵn trong ô phục vụ 
thứ hai theo thông tin lập lịch biểu cụ thể. Bằng cách này, thiết bị người dùng trong 
vùng phủ sóng của ô phục vụ thứ nhất có thể nghiên cứu tài nguyên truyền D2D có sẵn 
trong ô phục vụ thứ hai, và truyền dữ liệu D2D trên tài nguyên truyền D2D có sẵn được 
cấp bởi ô phục vụ thứ hai, nhờ đó giảm hữu hiệu tải của ô phục vụ thứ nhất. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến trạm cơ sở, thiết bị người dùng và phương pháp lập lịch biểu tài 
nguyên.  
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(11) 55805 
(21) 1-2017-04438 (51) 7 C02F  11/12, F26B  3/347,  17/02,  

23/00, F16C  13/00 
(22) 06.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/SG2016/050170    06.04.2016 (87) WO2016/163955 13.10.2016 
(30) 10201502704V         07.04.2015      SG 
(71) SINGNERGY CORPORATION PTE LTD  (SG) 

63 Ubi Avenue 1, #06-01 63 @UBI, Singapore 408937, Singapore 
(72) CHUA, Keng Tai (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sấy vật liệu và ru lô phi kim dùng cho 

thiết bị sấy này 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị (100) để sấy vật liệu (190), thiết bị (100) bao gồm ít nhất một 

lô (121) quay quanh đường trục tâm; đai thứ nhất (112) có mặt thứ nhất (112') và mặt 
thứ hai (112''), mặt thứ nhất (112') của đai thứ nhất (112) được làm thích ứng để chứa 
vật liệu (190); và nhiều phần tử gây cảm ứng nhiệt (123) được bố trí để gây cảm ứng 
nhiệt trong đai thứ nhất (112) để gia nhiệt vật liệu (190), trong đó khi vận hành, thì đai 
thứ nhất (112) đẩy bằng mặt thứ nhất của nó (112') vật liệu (190) vào một phần mặt chu 
vi ngoài của lô (121) và vật liệu (190) được gia nhiệt để loại bỏ chất lưu ra khỏi vật liệu 
(190). Sáng chế còn đề xuất phương pháp sấy vật liệu này.  
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(11) 55806 
(21) 1-2017-04439 (51) 8 E04G  9/10,  17/00,  17/06 

(22) 02.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/004613    02.05.2016 (87) WO2016/182243 17.11.2016 
(30) 10-2015-0064485         08.05.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2017 
(71) SONG HYUN TECH  (KR) 

(Changsin-dong) 2F, 107, Jibong-ro, Jongno-gu, Seoul 03094 Republic of Korea 
(72) LEE, Dong Ho (KR), JUNG, Won Chan (KR), SONG, Eun Suck (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khuôn và phương pháp sản xuất cơ cấu bê tông bằng cách sử 

dụng khuôn này 
  (57)     Sáng chế đề xuất khuôn bao gồm: tấm đỡ (100) có nhiều lỗ xuyên qua (101) được tạo ra 

bằng cách xuyên qua các bề mặt cạnh bên của thân chính, sao cho chạc của tời dạng 
chạc cài được vào đó; và bộ phận đóng cạnh (200) được lắp đặt trên phần trên của tấm 
đỡ (100), trong đó nhiều tấm đỡ (100) được tạo ra dọc theo hướng theo chiều dọc, và do 
đó khuôn đạt được hiệu quả kinh tế và khả năng xây dựng tuyệt vời liên quan đến việc 
sản xuất cơ cấu bê tông. 
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(11) 55807 
(21) 1-2017-04440 (51) 8 D04H  1/488,  1/49,  1/68,  1/66, 

A41D  27/06, D06M  17/10 
(22) 04.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/057314    04.04.2016 (87) WO2016/169752 27.10.2016 
(30) 10 2015 005 089.3         22.04.2015      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2017 
(71) CARL FREUDENBERG KG  (DE) 

Hohnerweg 2-4, 69469 Weinheim, Germany 
(72) TRASER, Steffen (DE), KREMSER, Steffen (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vải có thể nóng chảy nhờ nhiệt và phương pháp sản xuất nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải có thể nóng chảy nhờ nhiệt được sử dụng làm lớp lót giữa có 
thể nóng chảy trong ngành công nghiệp dệt, bao gồm lớp mang được tạo thành từ vật 
liệu dệt được phủ lớp phủ bọt polyuretan. Bọt polyuretan có cấu trúc lỗ, trong đó hơn 

50% số lỗ có đường kính nằm trong khoảng từ 5 đến 30m khi được đo theo tiêu chuẩn 
DIN ASTM E 1294. 
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(11) 55808 
(21) 1-2017-04441 (51) 8 G06Q  50/00, H04L  29/06 

(22) 08.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/054866    08.03.2016 (87) WO2016/165878 20.10.2016 
(30) 62/148,794         17.04.2015      US 
(71) STEVANATO GROUP S.p.A.  (IT) 

Via Molinella, 17, I-35017 Piombino Dese, Padova, Italy 
(72) BUREAU, Christophe (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hệ thống cung cấp nền tảng truyền thông 

trực tuyến cho cộng đồng người mục tiêu 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp nền tảng truyền thông trực tuyến cho cộng 

đồng người mục tiêu, bao gồm các bước: 
a. chọn cộng đồng người; 
b. nhận dạng sản phẩm được cộng đồng người này truy nhập, sản phẩm này bao gồm 
một hoặc nhiều đơn vị sản phẩm; 
c. cung cấp phần tử nhận dạng sản phẩm trên các đơn vị sản phẩm này; 
d. cung cấp nền tảng truyền thông trực tuyến; 
trong đó nền tảng truyền thông trực tuyến được truy nhập nhờ đọc phần tử nhận dạng 
sản phẩm sử dụng thiết bị thích hợp hoặc nhập phần tử nhận dạng sản phẩm theo cách 
thủ công vào trong bản phần mềm thích hợp; và 
trong đó phần tử nhận dạng sản phẩm là cách duy nhất để cho người dùng truy nhập nền 
tảng truyền thông trực tuyến. 
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(11) 55809 
(21) 1-2017-04442 (51) 8 C07D  239/54, A61K  31/505, A61P  

35/00,  43/00 
(22) 28.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/063495        28.04.2016 (87) WO2016/178416 10.11.2016 
(30) 2015-093862        01.05.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2017 
(71) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan 
(72) FUKUOKA, Masayoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tinh thể của hợp chất uraxil và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tinh thể mà tinh thể này tốt hơn có khả năng hấp thụ theo đường 
uống và có thể thu được với khả năng lặp lại đặc biệt thuận lợi. Sáng chế đề cập đến tinh 
thể của hợp chất (R)-N-(1-(3-(xyclopentyloxy)phenyl)etyl)-3-((2,4-dioxo-3,4- 
dihydropyrimidin-1(2H)-yl)metoxy)propan-1-sulfonamit. 
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(11) 55810 
(21) 1-2017-04446 (51) 7 F23G  5/00 

(22) 08.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2017 
(71) Công ty Cổ phần Kim Quy  (VN) 

Tổ 15, khu Liên Minh, phường Minh Phương, thành phố Việt Trì 
(72) Nguyễn Thanh Vân (VN) 
(54) Lò đốt rác thải và hệ thống đốt rác sử dụng lò đốt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt rác thải (1) bao gồm: thân hình trụ gồm có vỏ (11) và lớp vật 
liệu chịu lửa (12) bao lấy mặt trong của vỏ hình trụ (11) và tạo thành khoang đốt (13) có 
dạng hình trụ thẳng đứng, khoang đốt (13) này có đỉnh và đáy dạng vòm; khoang xả xỉ 
(14) ở đáy của khoang đốt tại vị trí thấp nhất và được ngăn cách với khoang đốt bởi ghi 
dạng nan (15); ghi dạng nón (16) được bố trí ở gần đáy của khoang đốt (13) và cách ghi 
dạng nan (15) một khoảng; cửa nạp rác được bố trí ở phần dưới của thân lò, phía trên 
ghi dạng nón (16); cửa khí ra (110) ở phần trên của thân hình trụ; và hệ thống ống dẫn 
khí để cấp khí đồng đều đến toàn bộ khoang đốt (13) của lò đốt. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến hệ thống đốt rác bao gồm lò đốt rác thải (1) nêu trên. 
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(11) 55811 
(21) 1-2017-04448 (51) 8 B65D 17/50 

(22) 18.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/004028    18.04.2016 (87) WO2016/182217 17.11.2016 
(30) 10-2015-0065650         11.05.2015      KR 

10-2015-0065651         11.05.2015      KR 
10-2015-0065652         11.05.2015      KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2017 
(71) SEAL AND PACK CO., LTD  (KR) 

30-9, Daewol-ro 667beon-gil, Daewol-myeon, Icheon-si Gyeonggi-do 17343, Republic 
of Korea 

(72) WEI, Se Hwang (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Màng niêm phong cho hộp đựng và phương pháp sản xuất màng 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng niêm phong cho hộp đựng có khả năng chịu nhiệt, khả năng 

mở, và khả năng bịt kín. Màng niêm phong cho hộp đựng bao gồm lớp trên có tai giật 
mở và lớp dưới liên kết nhiệt với lá nhôm và hộp đựng. Lớp trên bao gồm: các tai giật 
mở phần thứ nhất và thứ hai; các dải tách dẫn hướng mở phần thứ nhất và thứ hai nối với 
các tai giật mở phần thứ nhất và thứ hai và được tạo dọc theo mép trong của miệng hộp 
đựng sao cho lớp trên và lớp dưới có thể mở dọc theo mép trong của miệng hộp đựng 
khi kéo các tai giật mở thứ nhất và thứ hai; và dải liên kết nhiệt hình khuyên tách khỏi 
các dải tách dẫn hướng mở phần thứ nhất và thứ hai bởi các đường tách thứ nhất và thứ 
hai và được gắn với mép của hộp đựng bên ngoài các dải tách dẫn hướng mở phần thứ 
nhất và thứ hai. 
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(11) 55812 
(21) 1-2017-04452 (51) 8 C22C  38/00, C21D  1/18,  9/00,  

9/46, C22C  38/60 
(22) 07.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/061426        07.04.2016 (87) WO2016/163469 A1 13.10.2016 
(30) 2015-079388        08.04.2015      JP 

2015-079391        08.04.2015      JP 
2015-141645        15.07.2015      JP 
2015-141648        15.07.2015      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2017 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) SUWA, Yoshihiro (JP), TABATA, Shinichiro (JP), AZUMA, Masafumi (JP), HIKIDA, 

Kazuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết tấm thép được xử lý nhiệt và phương pháp sản xuất chi 

tiết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết tấm thép được xử lý nhiệt chứa các thành phần sau (tính 

theo % khối lượng): C: 0,05 - 0,50%; Si: 0,50 - 5,0%; Mn: 1,5 - 4,0%; P: 0,05% hoặc 
nhỏ hơn; S: 0,05% hoặc nhỏ hơn; N: 0,01% hoặc nhỏ hơn; Ti: 0,01 - 0,10%; B: 0,0005 - 
0,010%; Cr: 0 - 1,0%; Ni: 0 - 2,0%; Cu: 0 - 1,0%; Mo: 0 - 1,0%; V: 0 - 1,0%; Ca: 0 - 
0,01%; Al: 0 - 1,0%; Nb: 0 - 1,0%; REM: 0 - 0,1%; và lượng còn lại là Fe và các tạp 
chất, trong đó chi tiết tấm thép này có vi cấu trúc thép bao gồm chủ yếu là mactensit và 
austenit dư, mà tỷ lệ thể tích của chúng là nằm trong khoảng từ 0,2 đến 1,0%, mật độ 
cacbua có mặt trong chi tiết tấm thép mà có đường kính tương đương đường tròn bằng 

0,1m hoặc lớn hơn là 4,0  103/mm2 hoặc thấp hơn. Chi tiết thép này có độ bền chịu kéo 
là 1,4 GPa hoặc lớn hơn và có hệ số chảy là 0,65 hoặc cao hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chi tiết tấm thép được xử lý 
nhiệt. 
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(11) 55813 
(21) 1-2017-04454 (51) 8 H04L  5/00,  5/14 

(22) 08.04.2016 (43) 25.01.2018 
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62/150,234          20.04.2015      US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2017 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Republic of Korea 
(72) CHAE, Hyukjin (KR), SEO, Hanbyul (KR), LEE, Seungmin (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền tín hiệu phát hiện trong hệ thống truyền 

thông không dây và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền tín hiệu phát hiện trong hệ thống truyền thông 

không dây, bao gồm các bước: chọn từ nguồn tài nguyên n (n>0) đơn vị tài nguyên để 
truyền tín hiệu phát hiện; và truyền tín hiệu phát hiện bằng cách sử dụng n đơn vị tài 
nguyên đã được chọn, trong đó, khi n đơn vị tài nguyên được chọn, đơn vị tài nguyên 

thứ k (0 < k ≤ n) được chọn từ các khung con ngoại trừ các khung con gồm đơn vị tài 
nguyên thứ nhất đến đơn vị tài nguyên thứ k-1.  
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(21) 1-2017-04455 (51) 8 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/60 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2017 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) SUWA, Yoshihiro (JP), TABATA, Shinichiro (JP), AZUMA, Masafumi (JP), HIKIDA, 

Kazuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép được xử lý nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép được xử lý nhiệt chứa các thành phần sau (tính theo % 
khối lượng): C: 0,05 - 0,50%; Si: 0,50 - 5,0%; Mn: 1,5 - 4,0%; P: 0,05% hoặc nhỏ hơn; 
S: 0,05% hoặc nhỏ hơn; N: 0,01% hoặc nhỏ hơn; Ti: 0,01 - 0,10%; B: 0,0005 - 0,010%; 
Cr: 0 - 1,0%; Ni: 0 - 2,0%; Cu: 0 - 1,0%; Mo: 0 - 1,0%; V: 0 - 1,0%; Ca: 0 - 0,01%; Al: 
0 - 1,0%; Nb: 0 - 1,0%; REM: 0 - 0,1%; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất, trong đó 
độ nhám bề mặt ở vị trí chiều cao lớn nhất Rz trên bề mặt của tấm thép là nằm trong 

khoảng từ 3,0 đến 10,0m, và mật độ cacbua có mặt trong tấm thép mà có đường kính 

tương đương đường tròn bằng 0,1m hoặc lớn hơn là 8,0  103/mm2 hoặc thấp hơn. 
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(11) 55815 
(21) 1-2017-04486 (51) 8 A61K 9/00, 9/28, 31/606, 47/32,  

47/36 
(62) 1-2014-03618   
(22) 29.04.2013 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2013/058921    29.04.2013 (87) WO2013/164315 07.11.2013 
(30) 12166110.2         30.04.2012      EP 

61/640,217         30.04.2012      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2014 
(71) TILLOTTS PHARMA AG  (CH) 

Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden, Switzerland 
(72) BRAVO Gonz¸lez, Roberto Carlos (CH), BUSER, Thomas (CH), GOUTTE, FrÐdÐric 

Jean-Claude (FR), BASIT, Abdul, Waseh (GB), VARUM, Felipe, JosÐ, Oliveria (PT), 
FREIRE, Ana, Cristina (PT) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm giải phóng chậm và phương pháp bào chế chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm giải phóng chậm thuốc tới ruột kết chứa nhân và lớp bao 

nhân. Nhân này chứa thuốc và lớp bao bao gồm lớp bên trong và lớp bên ngoài. Lớp bên 
ngoài bao gồm hỗn hợp chứa nguyên liệu polyme thứ nhất dễ bị vi khuẩn ruột kết tấn 
công, và nguyên liệu polyme thứ hai có ngưỡng pH ở khoảng 5 hoặc lớn hơn. Lớp bên 
trong bao gồm nguyên liệu polyme thứ ba dễ tan trong dịch ruột hoặc dịch dạ dày-ruột, 
nguyên liệu polyme thứ ba này được chọn từ axit polycarboxylic trung hòa ít nhất một 
phần và polyme không ion. Theo các phương án, trong đó nguyên liệu polyme thứ ba là 
polyme không ion, lớp bên trong bao gồm ít nhất một chất đệm và bazơ. Ưu điểm của 
chế phẩm theo sáng chế là có khả năng giải phóng nhanh thuốc khi tiếp xúc với môi 
trường ruột kết và làm giảm hoặc loại trừ ảnh hưởng của thức ăn và/hoặc rượu sau khi 
dùng tới quá trình giải phóng thuốc. 
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(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/002044         15.04.2016 (87) WO2016/170761 27.10.2016 
(30) 2015-086981         21.04.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2017 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAMURA, Tetsuyuki (JP), SAMUKAWA, Takashi (JP), FUJISAWA, Mitsuyuki 

(JP), KAMI, Chikara (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép không gỉ mactensit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ mactensit có độ bền, khả năng gia công và khả năng 
chống ăn mòn tốt. Thép không gỉ mactensit này chứa các thành phần sau (tính theo % 
khối lượng: C: 0,020 hoặc lớn hơn và nhỏ hơn 0,10, Si: 0.01 hoặc lớn hơn và 2,0 hoặc 
nhỏ hơn, Mn: 0,01 hoặc lớn hơn và 3,0 hoặc nhỏ hơn, P: 0,050 hoặc nhỏ hơn, S: 0,050 
hoặc nhỏ hơn, Cr: 10,0 hoặc lớn hơn và 16,0 hoặc nhỏ hơn, Ni: 0,01 hoặc lớn hơn và 
0,80 hoặc nhỏ hơn, Al: 0,001 hoặc lớn hơn và 0,50 hoặc nhỏ hơn, và N: lớn hơn 0,050 

và 0,20 hoặc nhỏ hơn, và thỏa mãn biểu thức %N  %C, và lượng còn lại là Fe và các 
tạp chất không tránh được, trong đó %C và %N lần lượt là lượng của C và N (tính theo 
% khối lượng) trong thép. 
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(11) 55817 
(21) 1-2017-04493 (51) 8 F04B  39/06, F02C  3/30, F02M  

25/032,  33/00 
(22) 13.01.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/050818    13.01.2016 (87) WO2016/181664 17.11.2016 
(30) 2015-098523        13.05.2015      JP 
(75) KOBAYASHI, TAKAITSU  (JP) 

3-16-33, Nekozane, Urayasu-shi, Chiba 279-0004, Japan 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất và sử dụng không khí mật độ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp có thể khiến không khí mật độ cao được sản xuất một 
cách hiệu quả không cần phải làm tăng áp suất và nhiệt độ. Phương pháp sản xuất không 
khí mật độ cao theo sáng chế bao gồm các bước: trộn không khí thô với các hạt nước 
mịn W để tạo ra không khí chứa nước A1 có áp suất thấp hơn không khí thô A; bổ sung 
không khí chứa nước A1 với độ chênh áp suất giữa áp suất không khí thô A và áp suất 
không khí chứa nước A1, và do đó thúc đẩy sự bay hơi của các hạt nước mịn W trong 
không khí chứa nước A1 và làm giảm thể tích của không khí chứa nước A1 để sản xuất 
không khí mật độ cao A2. Mật độ của không khí có thể tăng lên một cách hiệu quả bởi 
phương pháp này.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
418 
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(30) 62/161,545         14.05.2015      US 
(71) FMC CORPORATION  (US) 

2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States of America 
(72) TAN, Zheng (CA), EUSTACE, Simon (IE), SESTRICK, Michael (US), ONDOV, 

Jeremy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất xenluloza vi tinh thể, xenluloza vi 

tinh thể được sản xuất bởi phương pháp này và chế phẩm chứa 
xenluloza vi tinh thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xenluloza vi tinh thể được tẩy trắng bao gồm 
bước: trung hòa hoặc kiềm hóa hỗn hợp phản ứng sản xuất vi tinh thể có tính axit dạng 
huyền phù đặc, cụ thể là được sản xuất bằng cách thủy phân axit hoặc chiếu chùm 
electron, tiếp theo là bổ sung chất oxy hóa vào hỗn hợp phản ứng này. Phương pháp này 
cho phép sản xuất xenluloza vi tinh thể có độ ổn định màu như mong muốn cũng như 
đặc tính nén thích hợp để sử dụng làm chất kết dính dược dụng từ bột giấy và bột nhão 
có độ tinh khiết thấp khác. 
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(72) ZHANG, Yi-Heng Percival (US), YOU, Chun (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp điều chế inositol 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế inositol. Bằng cách sử dụng tinh bột và 
xenluloza hoặc dẫn xuất của chúng làm cơ chất, cho thêm enzym có khả năng thúc đẩy 
sự thủy phân của tinh bột hoặc xenluloza và bằng cách sử dụng enzym của sản phẩm 
phụ glucoza, hệ phản ứng đa enzym được tạo ra, và các cơ chất được chuyển hóa thành 
inositol. Tỷ lệ chuyển hóa nguyên liệu và hiệu suất của inositol được cải thiện.  
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan  
(72) TANAKA, Yasuaki (JP), SAKAKIBARA, Mutsumi (JP), YOKOYAMA, Takafumi  

(JP), KAWATA, Hiroyuki (JP), SUGIURA, Natsuko (JP), KONDO, Yasumitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm cán nóng và phương pháp sản xuất thép tấm cán 

nóng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nóng chứa các thành phần hóa học sau (tính theo % 

khối lượng): C: 0,07 - 0,30%, Si: 1,0 - 2,8%, Mn: 2,0 - 3,5%, P: 0,030% hoặc nhỏ hơn, 
S: 0,010% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,01 - 1,0%, N: 0,01% hoặc nhỏ hơn, O: 0,01% hoặc nhỏ 
hơn, và một hoặc nhiều nguyên tố được chọn từ nhóm bao gồm Sb, Sn và Te với tổng 
lượng nằm trong khoảng từ 0,03 đến 0,30%, còn lại là Fe và các tạp chất, lượng Si và 

Mn thỏa mãn biểu thức (1): Si+Mn  3,20, trong đó lượng của mỗi nguyên tố trong biểu 
thức (1) được tính theo % khối lượng. Vi kết cấu của thép tấm cán nóng này bao gồm 
ferit và peclit với tổng diện tích là 50% hoặc lớn hơn. Độ bền kéo của thép tấm cán nóng 
này là 900MPa hoặc nhỏ hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thép tấm cán nóng này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bình sữa silicon tháo/lắp thuận tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình sữa silicon tháo/lắp thuận tiện, trong đó, khi miệng bình sữa 
có thân (10) được làm bằng vật liệu silicon, được ép bằng tay sao cho hẹp lại và sau đó 
được gắn khít vào bộ phận giữ (30) được làm bằng vật liệu cứng, thì miệng (11) hẹp này 
dễ dàng được mở bung sao cho bộ phận giữ (30) và miệng (11) có thể được ghép nối 
dưới dạng hình tròn một cách nhanh chóng, nhờ đó hỗ trợ cho việc ghép nối và tháo 
núm vú (50) và thân (10). Nhằm đạt được mục đích này, sáng chế đề xuất bình sữa 
silicon tháo/lắp thuận tiện, bao gồm: thân (10) được làm bằng vật liệu silicon; phần bu 
lông (31) được tạo thành trên bề mặt chu vi ngoài của bộ phận giữ (30), mà miệng (11) 
của thân được gắn khít vào đó; và phần đai ốc (41) được tạo thành trên bề mặt chu vi 
trong của bộ phận siết chặt có núm vú, phần đai ốc được siết chặt vào phần bu lông (31) 
sao cho núm vú (50) có thể được đẩy tỳ vào và được ghép nối với miệng (11), trong đó 
nhiều phần nhô được tạo ra hướng tâm trên bề mặt chu vi trong của miệng (11), tâm của 
mỗi phần nhô (20) nhô ra so với cả hai đầu của nó, và cả hai đầu của mỗi phần nhô (20) 
được tạo kết cấu có dạng các phần lõm, mà khớp với bề mặt chu vi trong của miệng(11), 
sao cho khi miệng (11) được làm hẹp lại, thì các phần nhô (20) tương ứng luân phiên 
hẹp lại hoặc mở rộng so với nhau và được nén và được giãn hết mức, nhờ đó tạo ra lực 
phục hồi. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm dùng cho da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng cho da chứa hợp chất vitamin D3 và corticosteroit 
làm hoạt chất, trong đó các hoạt chất có độ ổn định tốt và khả năng hấp thụ qua da thích 
hợp. Dược phẩm theo sáng chế là chế phẩm không chứa nước dùng cho da chứa: (a) 
maxacalcitol; (b) ít nhất một corticosteroit được chọn từ nhóm bao gồm betamethason 
và este của nó; (c) ít nhất một dầu este kém phân cực có trị số độ cân bằng vô cơ/hữu cơ 
(IOB) bằng hoặc lớn hơn 0,07 và nhỏ hơn 0,20; và (d) ít nhất một dung môi lỏng không 
phân cực. 
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(72) LARRIETA ZUBIA, Javier (ES), ARANAGA LOPEZ, Severo (ES), DEL RÝo 

ETAYO, Luis (ES), ALCORTA GOYENECHEA, Jon (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị đổi đầu đấu rẽ chịu tải và thiết bị điện cao thế chứa 

thiết bị đổi đầu đấu rẽ này 
  (57)     Sáng chế này đề cập tới thiết bị đổi đầu đấu rẽ chịu tải, cho phép điều chỉnh tự động 

điện áp trong cuộn thứ cấp (28) cửa thiết bị điện cao thế (26, 65) bằng cách chọn số 
vòng của cuộn dây sơ cấp (27) nhờ các phương tiện của thiết bị đổi đầu đấu rẽ chịu tải 
(1, 40), có thể tích và khối lượng được giảm, thu được số các tỉ lệ biến đổi khả thi tối đa 
mà không thay đổi kết cấu tạo thành của thiết bị điện cao thế (26, 65).  
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(11) 55824 
(21) 1-2017-04535 (51) 8 D04B  35/06 

(22) 06.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/057501    06.04.2016 (87) WO2016/165991 20.10.2016 
(30) 10 2015 105 648.8         14.04.2015      DE 
(71) 1. GROZ-BECKERT KG  (DE) 

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germany 
2. SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 
85, Sakata Wakayama 641-8511, Japan 

(72) SCHNEIDER, Jürgen (DE), HORN, Kuno (DE), MATTHES, Walter (DE), Minoru 
SONOMURA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Lò xo trượt, con trượt, kim trượt và kết cấu dẫn hướng dùng 

cho máy dệt tạo vòng, và phương pháp tạo ra lò xo trượt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lò xo trượt (112) để trượt, trong đó lò xo này có phần đóng (122) để 

đóng lỗ mở móc, phần nối (124) để nối với thân trượt, trong đó lò xo trượt (112) kéo dài 
theo chiều dọc lò xo (I), theo chiều ngang lò xo (b), và theo chiều cao lò xo (h), trong đó 
lò xo trượt (112) có ít nhất một nếp gấp (140) với mặt trong nếp gấp lõm (142) và mặt 
ngoài nếp gấp lồi (144), trong đó lò xo trượt (112) có thể xếp chồng được. Con trượt 
dùng cho kim trượt, trong đó con trượt có lò xo trượt thứ nhất (112) và lò xo trượt thứ 
hai. Kim trượt dùng cho máy dệt tạo vòng, trong đó kim trượt này có con trượt, và con 
trượt có thể dịch chuyển theo chiều dọc kim (I) tương ứng với thân kim để mở và/hoặc 
đóng lỗ mở móc. Kết cấu dẫn hướng dùng cho máy dệt tạo vòng, trong đó kết cấu này 
có ít nhất một kim trượt, và ít nhất một kim trượt được dẫn hướng trong đường kim theo 
chiều dọc đường kim (I). Phương pháp sản xuất lò xo trượt (112), trong đó nhiều lò xo 
trượt (112, 114) được xếp chồng theo cách sao cho mỗi mặt ngoài nếp gấp lồi (144) 
thích ứng với mặt trong nếp gấp lõm (142). 
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(11) 55825 
(21) 1-2017-04548 (51) 8 H02M  3/155,  1/22 

(22) 19.11.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/095064    19.11.2015 (87) WO2016/165326 A1 20.10.2016 
(30) 201510187425.2         17.04.2015      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian,Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WANG, Jiake (CN), CHEN, Liang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mạch chuyển đổi điện áp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch chuyển đổi điện áp, bao gồm: tranzito công suất thứ nhất; 
tranzito công suất thứ hai, ở đó tranzito công suất thứ hai được ngắt điện khi tranzito 
công suất thứ nhất dẫn điện và dẫn điện khi tranzito công suất thứ nhất được ngắt điện; 
thành phần lưu trữ năng lượng thứ nhất; thành phần lưu trữ năng lượng thứ hai, được tạo 
cấu hình để được ghép nối với tranzito công suất thứ nhất và tranzito công suất thứ hai; 
môđun xả, được tạo cấu hình để được ghép nối với tranzito công suất thứ nhất, trong đó 
khi tranzito công suất thứ nhất được ngắt điện và điện áp của cực nguồn của tranzito 
công suất thứ nhất đạt đến ngưỡng nguồn, cấp đường dẫn dòng điện để dòng điện đi từ 
nguồn của tranzito công suất thứ nhất xuống đất. Nhờ cách thức nêu trên, theo sáng chế, 
sự chênh lệch điện áp giữa cực máng và nguồn của tranzito công suất thứ nhất có thể 
được giảm, nhờ đó giảm rủi ro đánh thủng tranzito công suất thứ nhất, và tránh khỏi sự 
gia tăng chi phí sản xuất.  
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(21) 1-2017-04561 (51) 8 A61K  39/395, C07K  16/28 

(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/027913    15.04.2016 (87) WO2016/168716 20.10.2016 
(30) 62/149,325         17.04.2015      US 

62/265,268         09.12.2015      US 
62/269,000         17.12.2015      US 
62/303,855         04.03.2016      US 

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 
Rt. 206 & Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543, United States of America

(72) SADINENI Vikram (IN), QUAN Yong (US), KASERER Wallace (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa hỗn hợp của kháng thể kháng PD-1 và một 

kháng thể khác, kit chứa dược phẩm và phương pháp bào chế 
dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp của chất chống ung thư mà là kháng thể 
thứ nhất và kháng thể thứ hai. Theo một số phương án, kháng thể thứ nhất là kháng thể 
kháng sự chết theo chương trình 1 (PD-1). Theo một số phương án, dược phẩm này là 
chế phẩm dạng liều cố định. Theo một số phương án, dược phẩm được dùng dưới dạng 
liều không đổi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit chứa dược phẩm và phương pháp 
bào chế dược phẩm này. 
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(11) 55827 
(21) 1-2017-04562 (51) 8 F15B  15/28, F16B  2/08 

(22) 29.02.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/055993    29.02.2016 (87) WO2016/167035 20.10.2016 
(30) 2015-083875        16.04.2015      JP 

2015-189428        28.09.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2017 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) TAKAKUWA Youji (JP), MACHIJIMA Mitsuru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ lắp cảm biến 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ gắn cảm biến (10A) có phần giữ cảm biến dạng ray (28) có 
rãnh lắp cảm biến (40) để giữ theo cách chứa cảm biến vị trí (16) nhằm có thể điều 
chỉnh vị trí của cảm biến vị trí (16), phần đai (30) ghép được ở cả hai đầu với phần giữ 
cảm biến (28) và được tạo kết cấu sao cho được khớp vừa trên bề mặt theo chu vi ngoài 
(15) của ống xi lanh (14) dọc theo hướng chu vi, và cơ cấu siết chặt (32) để siết chặt 
phần đai (30), cơ cấu siết chặt (32) được bố trí trên bề mặt theo chu vi ngoài (15) của 
ống xi lanh (14) ở vị trí theo chu vi khác với phần giữ cảm biến (28).  
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(11) 55828 
(21) 1-2017-04563 (51) 7 B65D  43/02,  53/02 

(22) 12.04.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 10-2015-0052856       15.04.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2017 
(75) LEE, JAE WON  (KR) 

53-203, 370, Ogeum-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea (05819) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hộp đựng đóng kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận ép kín trong đó chức năng đóng kín của bộ phận hộp chứa 
được cải thiện và bộ phận nắp có thể được cố định chắc chắn với bộ phận hộp chứa, và 
hộp đựng đóng kín có nó, khi lưu trữ đa dạng vật được chứa trong bộ phận hộp chứa. 
Hộp đựng đóng kín bao gồm bộ phận hộp chứa có không gian chứa để đựng vật được 
chứa, bộ phận nắp mở và đóng không gian chứa được tạo ra ở bộ phận hộp chứa, bộ 
phận ép kín bịt kín giữa bộ phận hộp chứa và bộ phận nắp, và bộ phận xoay và siết chặt 
được tạo thành để liên kết khóa khi bộ phận nắp di chuyển và xoay về phía bộ phận hộp 
chứa. 
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8/34, A61Q  11/00 
(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2016/003945    15.04.2016 (87) WO2016/167600 20.10.2016 
(30) 10-2015-0054519         17.04.2015      KR 

10-2015-0184839         23.12.2015      KR 
10-2016-0045670         14.04.2016      KR 
10-2016-0045681         14.04.2016      KR 

(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03184 Republic of Korea 

(72) GIM, So-Eun (KR), MOON, Kyo-Tae (KR), HA, Won-Ho (KR), AHN, Jae-Hyun 
(KR), LEE, In-Ho (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm dùng cho miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho miệng, và cụ thể là chế phẩm dùng cho miệng 
để làm giảm sự nhạy cảm của răng. Cụ thể hơn, chế phẩm dùng cho miệng theo sáng 
chế chứa muối kẽm và muối đồng có khả năng bít kín các ống ngà răng bằng cách kết tụ 
protein, góp phần vào tác dụng làm giảm sự nhạy cảm của răng, và duy trì điều này, cho 
phép polyme tan trong nước hoặc tan trong rượu phủ lên các ống ngà răng và được giữ 
trong thời gian dài, qua đó giải quyết được nguyên nhân chính gây ra sự nhạy cảm của 
răng, kết quả là nó có tác dụng ngăn ngừa hoặc làm giảm các triệu chứng nhạy cảm của 
răng trong thời gian ngắn. Hơn nữa, chế phẩm dùng cho miệng theo sáng chế chứa muối 
đồng hoặc muối kẽm mà phản ứng với dịch ống ngà răng để tạo thành phức hợp protein 
và chứa axit đicacboxylic hoặc muối của nó mà phản ứng với chất vô cơ như canxi để 
tạo thành phức hợp để bít kín các ống ngà răng và làm tăng đáng kể hiệu quả bít kín, tạo 
ra hiệu quả ngăn ngừa hoặc làm giảm hiệu quả các triệu chứng nhạy cảm của răng trong 
thời gian ngắn. Ngoài ra, chế phẩm dùng cho miệng theo sáng chế còn chứa axit 
đicacboxylic và muối của nó tạo thành phức hợp canxi trong miệng để bít kín các ống 
ngà răng, và còn chứa muối canxi và/hoặc phosphat hòa tan một phần để làm tăng đáng 
kể hiệu quả bít kín các ống ngà răng, tạo ra tác dụng ngăn ngừa hoặc làm giảm hiệu quả 
các triệu chứng nhạy cảm của răng trong thời gian ngắn. 
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(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SUMITA, Tomoko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hạt giống lúa được bao, kit và phương pháp sản xuất hạt 

giống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt giống lúa được bao chứa lớp bao, lớp bao này chứa rượu 

polyvinylic với mức độ polyme hóa là 500 hoặc lớn hơn và với mức xà phòng hóa nằm 
trong khoảng từ 71,0 đến 97,5 % mol; kẽm oxit; bentonit; và chất hoạt động bề mặt. 
Sáng chế cũng đề cập đến kit và phương pháp sản xuất hạt giống lúa này.  
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(21) 1-2017-04573 (51) 8 A47K  10/36, B65H  19/00, B65D  
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(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
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(30) 62/149,079         17.04.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2017 
(71) BALL CORPORATION  (US) 

10 Longs Peak Drive,  Broomfield, CO 80021  United States of America 
(72) Jason E. GORSUCH (US), Kenneth D. ANDERSON (US), Alex V. CRISMAN (US), 

Thomas J. STOKES (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để điều khiển tốc độ của tấm vật liệu 

liên tục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp điều khiển tốc độ đầu vào và đầu ra của 

tấm liên tục của vật liệu phôi. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp 
được sử dụng để thực hiện hoạt động trên tấm liên tục của vật liệu phôi trong hệ thống 
sản xuất tốc độ cao. Tấm liên tục của vật liệu phôi sau đó có thể được nhận bởi hệ thống 
thứ hai mà thực hiện hoạt động khác trên vật liệu phôi. Theo một phương án, hệ thống 
thứ hai gia công vật liệu phôi thành các tai dùng cho nắp đóng kín mặt đầu vật đựng. Hệ 
thống này bao gồm thiết bị tích luỹ đầu vào và thiết bị tích lũy đầu ra. Các thiết bị tích 
lũy đầu vào và đầu ra cho phép hệ thống hoạt động với tốc độ biến đổi và khác pha với 
hệ thống sản xuất có tốc độ cao, hệ thống sản xuất cấp cuộn mà hệ thống có thể được 
tích hợp tháo ra được vào đó. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
432 
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(86) PCT/EP2016/056530    24.03.2016 (87) WO2016/165926 20.10.2016 
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(71) PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, 4031 Linz, Austria 
(72) BOEBERL, Michaela (AT), HATTINGER, Stephan (AT), HOETZINGER, Stefan 

(AT), LIST, Stefan (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị làm nguội để làm nguội vật liệu đổ đống nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm nguội (1) để làm nguội vật liệu đổ đống nóng (17), 
thiết bị làm nguội này có bề mặt lưới (16) để chứa vật liệu đổ đống nóng (17), tốt hơn là 
khối nung kết quặng sắt cần được xử lý. Sáng chế nhằm làm giảm lượng bụi phát thải, 
đồng thời cũng cho phép các hoạt động bảo dưỡng thiết bị được thực hiện. Mục đích này 
đạt được bằng thiết bị được bố trí trong vùng của điểm cấp vào (2) và điểm lấy ra (3) 
cùng với các phần che hiện có để tạo ra phần phân cách bổ sung để ngăn ngừa sự thoát 

ra của các hạt bụi lớn hơn 150m. Phần phân cách này bao gồm thành cố định thứ nhất 
(11), thành cố định thứ hai (12) và kéo dài trên một phần, tốt hơn là trên toàn bộ vùng 
bề mặt lưới không được che (16). Ngoài ra, kết cấu đỡ (18) cũng được tạo ra để thành cố 
định thứ nhất (11) và thành cố định thứ hai (12) được gắn vào. 
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(11) 55833 
(21) 1-2017-04580 (51) 7 C03C 10/00 

(22) 17.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Hoàng Tùng (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu thuỷ tinh hoặc gốm thuỷ tinh 

từ tro xỉ nhiệt điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu thủy tinh hoặc gốm thuỷ tinh từ tro 

xỉ nhiệt điện, phương pháp này bao gồm các bước: 
a) trộn đều tro xỉ nhiệt điện với cát và đá vôi theo tỷ lệ khối lượng tro xỉ nhiệt điện: 
cát:đá vôi = 7:1:2 để tạo ra hỗn hợp, trong đó đá vôi và cát được gia công đến cỡ hạt nhỏ 
hơn 1mm; 

b) nung hỗn hợp thu được ở bước a) ở nhiệt độ 1500°C cho đến khi hỗn hợp này ở trạng 
thái thuỷ tinh đồng nhất; 

c) làm nguội hỗn hợp thu được ở bước b) đến nhiệt độ 1050°C, sau đó định hình hỗn 
hợp thu được; và 
d) đưa hỗn hợp thu được ở bước c) vào lò ủ để tạo ra vật liệu thuỷ tinh hoặc gốm thuỷ 
tinh. 
Gốm thuỷ tinh thu được bằng phương pháp nêu trên dùng để sản xuất ra các sản phẩm 
thay thế cho gạch ốp lát dạng gốm hay granit dùng trong các công trình xây dựng, còn 
vật liệu thuỷ tinh thu được được dùng để tạo ra các sản phẩm khác như kính xây dựng, 
bông sợi thuỷ tinh, sản phẩm thuỷ tinh dân dụng và thủy tinh mỹ nghệ. 
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(11) 55834 
(21) 1-2017-04581 (51) 7 C04B 28/00 

(22) 17.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Hoàng Tùng (VN), Nguyễn Thành Đông (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất gạch ốp lát từ tro bay nhiệt điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất gạch ốp lát từ tro bay nhiệt điện bao gồm các 
bước: 
a) nghiền hỗn hợp phối liệu gồm các nguyên liệu chính là đất sét, cao lanh, felspat và 
tro bay nhiệt điện, trong đó tỷ lệ khối lượng felspat/tro bay là 50/50; 
b) sấy khô hỗn hợp phối liệu đã nghiền thu được ở bước a) đến độ ẩm 5%, ủ hỗn hợp thu 
được trong 24 giờ, sau đó tiến hành ép bán khô hỗn hợp đã ủ để thu được gạch mộc; 

c) nung gạch mộc thu được ở bước b) trong khoảng nhiệt độ từ 1170°C đến 1200°C để 
tạo ra gạch ốp lát. 
Gạch ốp lát thu được bằng phương pháp nêu trên có các thông số kỹ thuật tương tự như 
gạch ốp lát thông thường và đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật của gạch ốp lát. 
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(11) 55835 
(21) 1-2017-04583 (51) 8 F15B  15/14 

(22) 11.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/001975         11.04.2016 (87) WO2016/166964 20.10.2016 
(30) 2015-084721         17.04.2015      JP 

2015-138673         10.07.2015      JP 
2016-052553         16.03.2016      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) KOJIMA Yusuke (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xi lanh áp lực chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi lanh áp lực chất lỏng (10), mà trong đó các thân hình trụ (24a, 
24b) được nối với cả hai đầu của ống xi lanh (12), và các vòng cài chốt (50) được bố trí 
tháo ra được ở bên trong các thân hình trụ (24a, 24b). Nắp che đầu (14) và nắp che cần 
(16), các nắp này được chứa trong ống xi lanh (12), được gắn cố định bởi các vòng cài 
chốt (50). Các rãnh (36, 58), các rãnh này được làm lõm theo hướng kính vào trong, lần 
lượt được tạo ra trên các bề mặt theo chu vi ngoài của nắp che đầu (14) và nắp che cần 
(16). Các cửa thông chất lỏng thứ nhất (38) và thứ hai (60) lần lượt hở trong các rãnh 
(36, 58), và chất lỏng có áp được cấp và xả qua các cửa thông chất lỏng thứ nhất (38) và 
thứ hai (60) này. 
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(11) 55836 
(21) 1-2017-04587 (51) 8 H02P  7/29 

(22) 21.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/002137          21.04.2016 (87) WO2016/170792 27.10.2016 
(30) 2015-088898          24.04.2015      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) TAKEOKA, Yoshinori (JP), TANAKA, Hidehisa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị dẫn động và tủ lạnh sử dụng thiết bị dẫn động này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn động (30) bao gồm động cơ một chiều không chổi than 
(5) để dẫn động tải và bộ điều tốc (8) mà quyết định tỷ số điều biến độ rộng xung 
(PWM) ON để thực hiện điều khiển PWM đối với động cơ một chiều không chổi than 
(5). Thiết bị dẫn động còn bao gồm bộ tăng/giảm tỷ số PWM ON (9) mà làm tăng/giảm 
tỷ số PWM ON phù hợp với tốc độ dẫn động của động cơ một chiều không chổi than (5) 
và bộ dẫn động (10) thực hiện điều khiển PWM để dẫn động động cơ một chiều không 
chổi than (5) phù hợp với tỷ số PWM ON được quyết định bởi bộ tăng/giảm tỷ số PWM 
ON (9). Bộ tăng/giảm tỷ số PWM ON (9) thiết đặt tỷ số PWM ON tới tỷ số thấp hơn 
hoặc bằng tỷ số PWM ON được quyết định bởi bộ điều tốc (8) trong khoảng thời gian 
mà trong đó tốc độ dẫn động của động cơ một chiều không chổi than (5) thấp hơn tốc độ 
định trước, và thiết đặt tỷ số PWM ON tới tỷ số cao hơn hoặc bằng tỷ số PWM ON được 
quyết định bởi bộ điều tốc (8) trong khoảng thời gian mà trong đó tốc độ dẫn động là 
cao hơn tốc độ định trước.  
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(11) 55837 
(21) 1-2017-04597 (51) 8 F21V  7/00, F21K  99/00, F21S  

9/00, F21V  1/12 
(22) 26.11.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/KR2015/012779     26.11.2015 (87) WO2016/208824 29.12.2016 
(30) 10-2015-0090259          25.06.2015      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) DOOYOUNG T&S CORPORATION  (KR) 

543-8, Sinnae-ro, Geumwang-eup Eumseong-gun Chungcheongbuk-do 27644, 
Republic of Korea 

(72) CHO, Chung Ki (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị chiếu sáng COB có sự phân bố ánh sáng, độ chiếu sáng, 

và hiệu suất tản nhiệt được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bị chiếu sáng COB có sự phân bố ánh sáng, độ chiếu sáng, và hiệu 

suất tản nhiệt được cải thiện mà có thể phản xạ ánh sáng phát ra từ tấm phản xạ để ngăn 
sự chói lóa do các tia sáng trực tiếp; có thể cho phép ánh sáng đi về phía trước từ gương 
phản xạ để có đường đi giống nhau để giảm tối đa lượng ánh sáng bị rò rỉ ra khỏi vùng 
phát sáng, nhờ đó cải thiện cường độ phát sáng; và có thể cho phép ánh sáng được cung 
cấp đồng đều hơn là bị hạn chế ở một điểm, thiết bị chiếu sáng COB bao gồm: thanh tản 
nhiệt hình lăng trụ đa giác có chất dẫn nhiệt được tạo ra ở ít nhất một mặt trong và mặt 
ngoài của nó; nhiều môđun chiếu sáng được gắn với bề mặt chu vi bên ngoài cửa thanh 
tản nhiệt theo hướng theo chiều dọc, mỗi môđun có nhiều phần từ chiếu sáng được sắp 
xếp thành đường thẳng; gương phản xạ có hình dạng hộp chứa mà hở ở đầu đối diện của 
nó, trong đó thanh tản nhiệt được cài cố định vào phần tâm cửa gương phản xạ, và 
gương phản xạ có nhiều tấm phản xạ phẳng mà được tạo ra sao cho bề mặt cách bên của 
nó tiếp xúc cố định với nhau; cụm tấm tản nhiệt tiếp xúc với phần đầu của thanh tản 
nhiệt và thoát nhiệt được dẫn từ thanh tản nhiệt ra bên ngoài; và bộ ổn áp được lắp ở một 
cạnh của cụm tấm tản nhiệt để cung cấp điện cho môđun chiếu sáng.  
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(11) 55838 
(21) 1-2017-04599 (51) 7 A43D  111/00 

(22) 22.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2016/028938     22.04.2016 (87) WO2016/172546 27.10.2016 
(30) 62/151,304          22.04.2015      US 

14/746,580          22.06.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

A Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United 
States of America 

(72) JURKOVIC, Dragan (US), LEE, Kuo-Hung (TW), LIU, Yen-Hsi (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý vật liệu để gia công tự động các chi tiết của 

giày 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quá trình sản xuất giày hoặc một phần của chiếc giày. Quá trình 

này được cải thiện bằng cách thực hiện các quy trình sản xuất giày khác nhau theo cách 
tự động. Hệ thống xử lý nguyên liệu theo sáng chế thích hợp để sử dụng trong quy trình 
sản xuất giày tự động có ray dẫn hướng và thành phần mang giữ di động thứ nhất và thứ 
hai, mỗi thành phần mang giữ này có hai thành phần kẹp để kẹp chi tiết hoặc chồng chi 
tiết trong quy trình sản xuất.  
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(11) 55839 
(21) 1-2017-04601 (51) 8 C12M  1/00, B01D  24/38,  29/00,  

29/88, C12N  1/12 
(22) 19.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/064910     19.05.2016 (87) WO2016/186174 24.11.2016 
(30) 2015-102909         20.05.2015       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) IHI CORPORATION  (JP) 

1-1, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8710, Japan 
(72) TANAKA Hiroshi (JP), MUTO Jun (JP), MATSUZAWA Yoshiaki (JP), KANEKO 

Norimitsu (JP), YOSHIDA Yuko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tách tảo và phương pháp để sản xuất tảo khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách tảo (100, 100A, 100B hoặc 100C) được tạo kết cấu để 
tách tảo từ dung dịch tảo, trong đó tảo có dạng huyền phù. Thiết bị tách tảo bao gồm: 
màng lọc kim loại (110, 310 hoặc 410) có thân chính (112, 312 hoặc 412) và các lỗ 
thông (114, 314 hoặc 414) xuyên qua thân chính (112, 312 hoặc 412) từ mặt trước 
(112a, 312a hoặc 412a) sang mặt sau (112b, 312b hoặc 412b), và thiết bị bơm (120, 320 
hoặc 420) được tạo kết cấu để bơm dung dịch tảo vào phía mặt trước của thân chính 
(112, 312 hoặc 412). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp để sản xuất tảo 
khô. 
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(11) 55840 
(21) 1-2017-04609 (51) 8 H01L 31/04 

(22) 19.05.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2015/064284      19.05.2015 (87) WO2016/185555 24.11.2016 
(71) 1. FUJI SEIKO CO.,LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu 5016257, Japan 
2. FUJI SHOJI CO.,LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu 5016257, Japan 

(72) TANAKA Tatsumi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ giá đỡ dùng cho tấm pin mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ giá đỡ dùng cho tấm pin mặt trời (1) có khung đỡ nghiêng (2) có 
hai thanh nằm ngang (21, 22) và hai thanh nghiêng (23), thanh đỡ cố định (3) đỡ khung 
đỡ nghiêng, thanh đỡ tấm pin dạng vuông (5) mà tấm pin mặt trời (7) được cố định trên 
đó, trục đỡ (4) đỡ thanh đỡ tấm pin có thể quay và hai thanh hãm (6f, 6r) lần lượt được 
bố trí ở hai phía đầu quay của thanh đỡ tấm pin sao cho các phần đầu thứ nhất quay tự 
do và có các phần lõm gài (63f1, 63f2, 63r1 và 63r2) được gài với các nửa chu vi của 
các chu vi ngoài của các thanh nằm ngang theo chiều quay sao cho được tháo ra ở 
những vị trí tương ứng với vị trí góc nghiêng định trước của thanh đỡ tấm pin. 
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(11) 55841 
(21) 1-2017-04610 (51) 7 G06F  3/0482 

(22) 20.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/076959    20.04.2015 (87) WO2016/168963 27.10.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129 - 
China 

(72) CHEN, Yujie (CN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị việc nhập văn bản của thiết bị 

đầu cuối 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị hiển thị việc nhập văn bản của thiết bị đầu 

cuối, nhờ đó giải quyết được vấn đề của giải pháp kỹ thuật đã biết ở chế độ sử dụng một 
tay, vùng hiển thị giảm, sự khó thao tác tăng, kiểu hiển thị không thay đổi và không linh 
hoạt và trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng. Phương pháp này bao gồm các bước: thiết 
bị đầu cuối tính toán tần suất lựa chọn ở từng vùng gợi ý được chọn trong một khoảng 
thời gian xác định, sử dụng, dưới vai trò giá trị độ trễ trung bình, giá trị trung bình của 
các giá trị độ trễ thu được khi từng vùng gợi ý được chọn, và sau khoảng thời gian xác 
định, điều chỉnh, theo tần suất lựa chọn thu được và giá trị độ trễ trung bình thu được 
của từng vùng gợi ý, quan hệ tương ứng giữa từng vùng gợi ý trong từng vùng gợi ý và 
quyền ưu tiên hiển thị từ-gợi ý. Theo cách này, theo thói quen thao tác của người dùng 
đối với việc chọn từng vùng gợi ý khi sử dụng thiết bị đầu cuối, từ gợi ý được hiển thị 
trên vùng gợi ý có thể được điều chỉnh một cách tích cực, do đó tốc độ nhập liệu được 
tối ưu, vùng hiển thị không nhất thiết phải giảm bớt, kiểu hiển thị là linh hoạt và trải 
nghiệm người dùng được cải thiện.  
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HAGA, Jun (JP), HAYASHI, Kunio (JP), SANO, Kohichi (JP), KAWATA, Hiroyuki 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại mạ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại mạ (1) bao gồm vật liệu nền (13) có cấu trúc được thể 
hiện bởi tỷ lệ phần trăm thể tích: mactensit tôi: 3,0% hoặc cao hơn; ferit: 4,0% hoặc cao 
hơn; và austenit được giữ lại: 5,0% hoặc cao hơn ở vị trí 1/4 chiều dày tấm. Độ cứng 
trung bình của mactensit tôi trong vật liệu nền (13) nằm trong khoảng từ 5GPa đến 
10GPa. Phần thể tích ferit trong lớp ferit được khử cacbon (12) có mặt trong tấm kim 
loại mạ (1) là 120% hoặc cao hơn phần thể tích của ferit có mặt trong vật liệu nền (13) ở 
vị trí 1/4 chiều dày tấm, đường kính hạt trung bình của ferit trong lớp ferit được khử 

cacbon (12) là 20m hoặc thấp hơn, chiều dày của lớp ferit được khử cacbon (12) nằm 

trong khoảng từ 5m đến 200m, phần thể tích của mactensit tôi trong lớp ferit được 
khử cacbon (12) là 1,0% hoặc cao hơn, mật độ vi hạt của mactensit tôi trong lớp ferit 

được khử cacbon (12) là 0,01/m2 hoặc cao hơn, và độ cứng trung bình của mactensit 
tôi trong lớp ferit được khử cacbon (12) là 8GPa hoặc thấp hơn. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận tính toán cho hệ thống âm thanh, phương pháp tính 

toán sự tái tạo âm thanh cho hệ thống âm thanh và hệ thống 
âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tính toán cho hệ thống âm thanh, phương pháp tính toán sự 
tái tạo âm thanh cho hệ thống âm thanh và hệ thống âm thanh. Bộ phận tính toán cho hệ 
thống âm thanh bao gồm phương tiện đầu vào, bộ xử lý và phương tiện đầu ra. Phương 
tiện đầu vào có mục đích nhận dòng âm thanh sẽ được tái tạo sử dụng hệ thống âm 
thanh. Phương tiện đầu ra có mục đích là điều khiển hệ thống âm thanh dựa trên nhiều 
tín hiệu âm thanh riêng lẻ thứ nhất và thứ hai. Bộ xử lý được cấu hình để tính toán nhiều 
tín hiệu âm thanh thứ nhất sao cho việc tạo chùm được thực hiện bởi dãy và để tính toán 
nhiều tín hiệu âm thanh riêng lẻ thứ hai để thực hiện, sử dụng hệ thống âm thanh, sự 
triệt âm thanh trực tiếp sao cho âm thanh được hủy bỏ về phía hướng nghe. Hơn nữa, bộ 
xử lý lọc ít nhất là nhiều tín hiệu âm thanh thứ hai sử dụng đặc tính dải thông thứ hai 
bao gồm phần thứ hai của phạm vi tần số tổng. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu khóa của xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khóa (30) của xe kiểu yên ngựa (1) cho phép phần che (21) 
dùng để che miệng (32) của phần chứa vật dụng (31) có thể được mở ra và đóng lại và 
phần chứa vật dụng (31) có thể được định vị và nhả ra, bao gồm lỗ lắp (30h) được tạo ra 
trên phần chứa vật dụng (31) và một bộ phận (35) của phần che (21) có thể được lồng 
xuyên qua đó, bộ phận đỡ (41) có cấu hình để đỡ một bộ phận (35) của phần che (21) đã 
được lắp xuyên qua lỗ lắp (30h) theo cách mà nó có thể được định vị và có thể nhả ra, 
cơ cấu tạo chuyển động (50) có cấu hình để cho phép bộ phận đỡ (41) dịch chuyển giữa 
vị trí định vị (P1) mà một bộ phận (35) của phần che (21) được lắp định vị ở đó và vị trí 
nhả (P2) mà ở đó sự định vị của một bộ phận (35) của phần che (21) được nhả ra, và 
phần bảo vệ (36, 37) được tạo ra liền khối với một bộ phận (35) của phần che (21) và có 
cấu hình để bảo vệ ít nhất một phần của bộ phận đỡ (41) ở vị trí định vị (P1). 
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MINE (JP), Mayumi OKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu khóa của xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khóa (30) của xe kiểu yên ngựa (1) cho phép phần che (21) 
dùng để che miệng (32) của phần chứa vật dụng (31) có thể được mở ra và đóng lại và 
phần chứa vật dụng (31) có thể được định vị và nhả ra, bao gồm lỗ lắp (30h) được tạo ra 
trên phần chứa vật dụng (31) và một bộ phận (35) của phần che (21) có thể được lắp 
xuyên qua đó, bộ phận đỡ (41) có cấu hình để đỡ một bộ phận (35) của phần che (21) đã 
được lắp xuyên qua lỗ lắp (30h) theo cách mà nó có thể được định vị và có thể nhả ra, 
cơ cấu tạo chuyển động (50) có cấu hình để cho phép bộ phận đỡ (41) dịch chuyển giữa 
vị trí định vị (P1) mà một bộ phận (35) của phần che (21) được lắp định vị ở đó và vị trí 
nhả (P2) mà ở đó sự định vị của một bộ phận (35) của phần che (21) được nhả ra, và 
phần gài (60) có cấu hình để gài và đỡ bộ phận đỡ (41) và cơ cấu tạo chuyển động (50) 
trên phần chứa vật dụng (31) nhờ sự biến dạng đàn hồi của nó. 
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MINE (JP), Mayumi OKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu khóa của xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu khóa (30) của xe kiểu yên ngựa (1) cho phép phần che (21) 
dùng để che miệng (32) của phần chứa vật dụng (31) có thể được mở ra và đóng lại và 
phần chứa vật dụng (31) có thể được định vị và nhả ra, có lỗ lắp (30h) được tạo ra trên 
phần chứa vật dụng (31) và một bộ phận (35) của phần che (21) có thể được lắp xuyên 
qua đó, bộ phận đỡ (41) có cấu hình để đỡ một bộ phận (35) của phần che (21) đã được 
lắp xuyên qua lỗ lắp (30h) theo cách mà nó có thể được định vị và có thể nhả ra, cơ cấu 
tạo chuyển động (50) có cấu hình để cho phép bộ phận đỡ (41) dịch chuyển giữa vị trí 
định vị (P1) mà một bộ phận (35) của phần che (21) được định vị ở đó và vị trí nhả (P2) 
mà ở đó sự định vị của một bộ phận (35) của phần che (21) được nhả ra, và chi tiết làm 
yên xe bật lên (65) có cấu hình để đỡ một bộ phận (35) của phần che (21) theo cách mà 
nó có thể được bật lên, trong đó chi tiết làm yên xe bật lên (65) có phần che ở phía chi 
tiết làm yên xe bật lên (65c) dùng để che một bộ phận (43) của bộ phận đỡ (41) mà 
được để lộ ra khỏi một bộ phận (35) của phần che (21) ở vị trí định vị (P1). 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chất có hoạt tính sinh học trên cơ sở thực vật có tác dụng đa 

đích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất có hoạt tính sinh học có tác dụng đa đích thu được từ các bộ 

phận có màu xanh lục và bông nhánh của cây ngũ cốc thuộc họ Gramineae, giống 
Calamagrostis Adans vμ/hoÆc Deschampsia Beauv, và chứa flavonoit, cụ thể là aglycon 

của flavonoit trixin, apigenin, luteolin, querxetin và rhamnazin, vμ/hoÆc glycosit 
flavonoit của trixin, apigenin, luteolin, querxetin, và rhamnazin, và tá dược, và có thành 
phần sau đây theo tỷ lệ phần trăm khối lượng: aglycon trixin flavonoit và/hoặc glycosit 
trixin flavonoit: 0,016-2,062%; aglycon apigenin flavonoit vμ/hoÆc glycosit apigenin 
flavonoit: 0,010-1,393%; aglycon luteolin flavonoit vμ/hoÆc glycosit luteolin flavonoit: 
0,001-4,979%; aglycon querxetin flavonoit vμ/hoÆc glycosit querxetin flavonoit: 0,001-
0,771%; aglyeon rhamnazin flavonoit vμ/hoÆc glycosit rhamnazin flavonoit: 0,104-
0,203%; tá dược: 99,868-90,592%. Chất này có thể dùng để bào chế thuốc để điều trị và 
phòng ngừa các bệnh gây ra bởi virut herpes, virut cúm, virut gây ra bệnh viêm gan B và 
viêm gan C, và cả bệnh suy giảm miễn dịch gây ra bởi virut. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy dùng để trải vải 

  (57)     Máy (1) dùng để trải vải trên mặt phẳng trải (2) bao gồm bàn trượt (3) di chuyển được 
trên mặt phẳng trải, bàn trượt này bao gồm hệ thống trải (6) để trải vải; máng nghiêng 
bố trí bên dưới; hệ thống cắt (11) để cắt vải, bố trí ở đầu dưới (12) của máng; và hệ 
thống di chuyển (35) để di chuyển hệ thống trải giữa kết cấu vận hành trải thứ nhất và 
thứ hai, trong đó trong kết cấu thứ nhất, đầu thứ nhất (14) của hệ thống trải vuông góc 
với máng (10) và trong kết cấu thứ hai, đầu thứ nhất (14) ở vị trí tiến lên về phía đầu cắt 
(13).  
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(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Vi sinh vật Pseudoalteromonas sp. M2, hợp chất pseudan, 

phương pháp sản xuất hợp chất pseudan từ vi sinh vật này và 
chế phẩm làm trắng da chứa hợp chất pseudan này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật Pseudoalteromonas sp. M2, là vi sinh vật có khả năng 

sản sinh chất có hoạt tính kháng khuẩn mạnh và được phân lập từ mẫu ruột của 
Halocynthia roretzi, hợp chất pseudan và phương pháp sản xuất hợp chất pseudan từ 

chủng này, và chất làm trắng da chứa hợp chất pseudan dưới dạng thành phần hoạt tính. 
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(11) 55850 
(21) 1-2017-04658 (51) 8 C08F  290/06, C04B  24/26 

(22) 22.11.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 10-2017-0137666      23.10.2017    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2017 
(71) 1. SILKROAD C&T  (KR) 

9 Floor, 2558, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
2. LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD  (KR) 
29, Jamwon-ro 14-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

3. SUNGSHIN VINA CO., LTD  (VN) 
Lai Yen Industrial-Zone, Lai Yen commune, Hoai Duc District, Hanoi, Vietnam 

(72) Kim Bo Seung (KR), Song Kwang Hoon (KR), Kim Jung Sun (KR), Park Kwang 
Young (KR), Cha Cheol Yong (KR), Park Soon Jeon (KR), Seok Won Kyun (KR), 
Kim Kwang Ki (KR), Kim Young Sun (KR), Cho Hong Bum (KR), Ki Jun Do (KR), 
Lee Jeong Beom (KR), Lee Ho Gu (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chế phẩm phụ gia hóa học dùng cho bê tông chịu thời tiết 

nóng và phương pháp điều chế chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phụ gia hóa học dùng cho bê tông chịu thời tiết nóng và 

phương pháp điều chế chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế có khả năng làm tăng đến 
mức tối đa tính năng duy trì độ sụt, ngăn ngừa sự giảm lực phân tán ban đầu và có khả 
năng gia công rất tốt mà không cần sử dụng chất làm chậm, bằng cách cho thêm hợp 
chất phosphat vào chế phẩm này để ngăn ngừa sự làm chậm quá trình đóng rắn và sự 
giảm độ bền ban đầu của bê tông, do sự có mặt của chất làm chậm gây ra.  
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(11) 55851 
(21) 1-2017-04663 (51) 8 F16C  17/14, F04D  13/00,  29/02,  

29/046, F16C  17/02,  33/20 
(22) 22.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/062718          22.04.2016 (87) WO2016/171241 27.10.2016 
(30) 2015-089262          24.04.2015      JP 
(71) EBARA COPORATION  (JP) 

11-1, Haneda Asahi-cho, Ohta-ku, Tokyo 144-8510, Japan 
(72) SUGIYAMA, Kenichi (JP), TAKAHASHI, Norio (JP), YAMAGUCHI, Akira (JP), 

SUGIYAMA, Kazuhiko (JP), KOMIYA, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ ổ đỡ trượt và máy bơm được lắp bộ ổ đỡ trượt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ổ đỡ trượt có bề mặt trượt của ổ đỡ có hệ số ma sát thấp trong 
điều kiện khô trong đó bề mặt trượt của ổ đỡ tiếp xúc với không khí. Bộ ổ đỡ trượt này 
được sử dụng trong máy quay trong điều kiện khô trong đó bề mặt trượt của ổ đỡ tiếp 
xúc với không khí, trong đó phần ổ đỡ được làm từ vật liệu compozit gồm sợi cacbon, 
bột talc, polyete keton thơm và các tạp chất không thể tránh được. 
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(11) 55852 
(21) 1-2017-04676 (51) 8 H04L  1/00,  1/08 

(22) 13.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/060818    13.05.2016 (87) WO2016/184798 24.11.2016 
(30) 62/162236         15.05.2015      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2017 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) BLANKENSHIP, Yufei (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị truyền thông và phương pháp nhận và truyền dữ liệu 

truyền đường xuống qua các khung con 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp (900), được thực hiện bởi thiết bị truyền thông, để 

nhận dữ liệu truyền đường xuống qua các khung con, trong đó phương pháp này bao 
gồm bước nhận (901) thông tin điều khiển bao gồm chỉ số lặp. Phương pháp này còn 
bao gồm bước nhận (902) bộ chỉ thị tập hợp để chỉ thị một trong số các tập hợp. Mỗi tập 
hợp đều bao gồm các giá trị khung con. Một số lượng khung con, mà được dùng để 
mang dữ liệu truyền đường xuống, là được chỉ thị bởi giá trị khung con, và trong đó giá 
trị khung con này là được chỉ thị bởi chỉ số lặp trong tập hợp được chỉ thị.  
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(11) 55853 
(21) 1-2017-04678 (51) 8 H04W  16/10 

(22) 29.04.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/077802     29.04.2015 (87) WO2016/172877 A1 03.11.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) SHEN, Qiang (CN), LI, Chunguang (CN), LU, Peng (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chia sẻ công suất tế bào, phương pháp điều chỉnh 

công suất tế bào và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp chia sẻ và điều chỉnh công suất tế bào và trạm 

gốc. Trạng thái tiêu thụ công suất truyền của mỗi tế bào trong khoảng thời gian hiện 
thời được ước lượng theo trạng thái dịch vụ cụ thể của mỗi tế bào trong khoảng thời gian 
truyền dữ liệu hiện thời, và hơn nữa công suất truyền của tế bào được điều chỉnh một 
cách thích ứng, để công suất truyền được cấp phát cho mỗi tế bào có thể thích ứng tốt 
hơn với yêu cầu dịch vụ của tế bào. Điều này làm tăng tỷ lệ thông lượng tế bào. Thêm 
vào đó, công suất truyền còn dư của mỗi tế bào sau khi hoàn tất việc lập lịch tế bào và 
các thao tác kết hợp tài nguyên định dạng truyền (TFRC) được cấp phát cho tế bào khác 
mà có yêu cầu dữ liệu. Điều này làm tăng việc sử dụng công suất của bộ vô tuyến từ xa 
(RRU) và tỷ lệ thông lượng tế bào.  
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(11) 55854 
(21) 1-2017-04679 (51) 8 C07D  401/12,  237/20 

(22) 10.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/EP2016/060461    10.05.2016 (87) WO2016/180833 17.11.2016 
(30) 62/159,392         11.05.2015      US 

15169166.4         26.05.2015      EP 
(71) BASF SE  (DE) 

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany 
(72) KLAUBER, Eric George (US), RACK, Michael (DE), GOETZ, Roland (DE), 

SORGEL, Sebastian (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 4-amino-pyridazin và quy trình điều chế hợp chất này

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất pyridazin amin có công thức V, và quy 
trình điều chế các hợp chất dicloropyridazin amin có công thức IVa, IVb, hoặc hỗn hợp 
của chúng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến các hợp chất dicloropyridazin amin có công 
thức IVa, IVb, hoặc hỗn hợp của chúng, trong đó nhóm amino là nhóm etylamino. 
 
 

 
Công thức V: 

 

 

 

 
 
 
Công thức IVa-b: 
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(11) 55855 
(21) 1-2017-04685 (51) 7 A61B  5/024,  5/0295,  5/1455, G01N  

21/31 
(22) 15.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/FI2016/050251    15.04.2016 (87) WO2016/174303 03.11.2016 
(30) 15165300.3        28.04.2015      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2017 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) BLOMQVIST, Kim (FI), JALKANEN, Jukka (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ cảm biến đo lường sinh lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ cảm biến để đo lường sinh lý bao gồm: bộ phận phát hiện ánh 
sáng thứ nhất và bộ phận phát hiện ánh sáng thứ hai được tạo cấu hình để đồng thời phát 
hiện ánh sáng, và bộ lọc chặn quang. Bộ phận phát hiện ánh sáng thứ nhất được tạo cấu 
hình để phát hiện ánh sáng tiến vào bộ cảm biến để tạo ra tín hiệu được phát hiện thứ 
nhất, bộ lọc chặn quang được tạo cấu hình để lọc ánh sáng tiến vào bộ cảm biến để tạo 
ra ánh sáng được lọc, và bộ phận phát hiện ánh sáng thứ hai được tạo cấu hình để phát 
hiện ánh sáng được lọc để tạo ra tín hiệu được phát hiện thứ hai. Bộ cảm biến còn bao 
gồm bộ phận khử được tạo cấu hình để khử tín hiệu được phát hiện thứ hai khỏi tín hiệu 
được phát hiện thứ nhất để tạo ra tín hiệu được khử, trong đó tín hiệu bị khử là tín hiệu 
cảm biến có thể sử dụng để tạo ra kết quả đo lường sinh lý. 
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(11) 55856 
(21) 1-2017-04701 (51) 7 D21F  1/32,  7/00, D21H  23/50 

(22) 05.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/001918         05.04.2016 (87) WO2016/174827 03.11.2016 
(30) JP2015-090883         27.04.2015      JP 
(71) MAINTECH CO., LTD.  (JP) 

6-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
(72) Hiroshi SEKIYA (JP), Hideaki MORI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị phun và dung dịch hóa chất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phun được bảo trì dễ dàng. Thiết bị phun (100) theo sáng 
chế bao gồm bộ phận vòi phun (1) có vòi phun (1a, 1b) để phun chất lỏng, ống (2a, 2b) 
để cung cấp chất lỏng cho vòi phun (1a, 1b), băng chuyền dạng cáp (3) trong đó bộ phận 
rỗng (3a) của nó chứa ống (2a, 2b), bộ phận đế (10) trên đó bộ phận vòi phun (1) được 
gắn lên, bộ truyền động (11) trên đó bộ phận đế (10) được gắn lên, bộ dẫn động (12) để 
dẫn động bộ truyền động (11), và khung (20) để chứa băng chuyền dạng cáp (3) và bộ 
truyền động (11), trong đó bộ truyền động (11) và băng chuyền dạng cáp (3) được đặt 
song song với nhau sao cho không chồng lấp lên nhau theo chiều dọc, và bộ phận vòi 
phun (1) được di chuyển qua bộ phận đế (10) bởi bộ dẫn động (12) dẫn động bộ truyền 
động (11). 
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(11) 55857 
(21) 1-2017-04705 (51) 8 C07D  471/14, A61K  31/53,  

31/5383,  31/542,  31/553,  31/675, 
A61P  31/12,  31/16,  43/00, C07D  
471/20,  491/22,  498/14,  513/14, 
C07F  9/6561 

(22) 27.04.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/063139         27.04.2016 (87) WO2016/175224 A1 03.11.2016 
(30) 2015-090909         28.04.2015      JP 

2015-236844         03.12.2015      JP 
(71) SHIONOGI & CO., LTD.  (JP) 

1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) KAWAI, Makoto (JP), TOMITA, Kenji (JP), AKIYAMA, Toshiyuki (JP), OKANO, 

Azusa (JP), MIYAGAWA, Masayoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyriđon đa vòng được thế và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính chống virut sau: 
 

 
 
trong đó: A1 là CR1A R1B, S hoặc O; A2 là CR2AR2B, S hoặc O; A3 là CR3A R3B, S hoặc O; 
A4 là CR4AR4B, S hoặc O; trong đó, các nguyên tử tạo ra vòng gồm A1, A2, A3, A4, 
nguyên tử nitơ liền kề A1 và nguyên tử cacbon liền kề A4, bao gồm 1 hoặc 2 nguyên tử 
khác loại; R1A và R1B độc lập là hyđro, halogen, alkyl, hoặc nhóm tương tự; R2A và R2B 
độc lập là hyđro, halogen, alkyl, hoặc nhóm tương tự; R3A và R3B độc lập là hyđro, 
halogen, alkyl, hoặc nhóm tương tự; R4A và R4B độc lập là hyđro, halogen, alkyl, hoặc 
nhóm tương tự; R3A và R3B có thể cùng nhau tạo ra vòng cacbon không thơm hoặc dị 
vòng không thơm; X là CH2, S hoặc O; R1 độc lập là halogen, hyđroxy, hoặc nhóm 
tương tự; m là số nguyên bất kỳ từ 0 đến 2; và n là số nguyên bất kỳ từ 1 đến 2. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 55858 
(21) 1-2017-04843 (51) 8 A61K  31/20,  31/23,  31/375, A61P  

27/02,  27/04 
(22) 11.05.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/JP2016/064032         11.05.2016 (87) WO2016/181998 17.11.2016 
(30) 2015-097340         12.05.2015      JP 
(71) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308644, Japan 
(72) YOSHIDA Masataka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt và phương pháp làm ổn định lớp dầu 

của màng nước mắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt, đặc trưng ở chỗ, chứa ít nhất một loại este 

được chọn từ este mà có ít nhất một axit carboxylic mạch nhánh có 12 đến 20 nguyên tử 
cacbon và mạch alkyl nhánh có 12 đến 20 nguyên tử cacbon. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp làm ổn định lớp dầu của màng nước mắt bằng cách dùng chế phẩm này. 
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(11) 55859 
(21) 1-2017-04873 (51) 7 C12P  5/00,  7/64 

(22) 04.12.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2017 
(75) Phan Thị Tuyết Mai  (VN) 

Phòng 307, Nhà DDN3, khu tập thể Thông tấn xã, phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(54) Hợp chất copolyme cacboxyl metyl xenlulo-Co-Naacrylat-
acrylic axit-acrylamit để làm chất hấp thụ nước và quy 
trình sản xuất hợp chất này từ lá dứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất copolyme cacboxyl metyl xenlulo-Co-Naacrylat-acrylic 
axit-acrylamit để làm chất hấp thụ nước có công thức (1):  

 

 
 
trong đó: a, b và c là hệ số mol tương ứng của acrylamit, axit acrylic và natri acrylat với 
tỷ lệ giữa a+b/c nằm trong khoảng từ 2 đến 15; 
X-R-X là gốc của N,N-methylen bisacrylamit;  
CMC là cacboxyl metyl xenlulo có nguồn gốc từ lá dứa.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất hợp chất copolyme cacboxyl metyl 
xenlulo-Co-Naacrylat-acrylic axit-acrylamit với cacboxyl metyl xenlulo được chiết từ lá 
dứa, hợp chất theo sáng chế có khả năng phân hủy sinh học và có khả năng hấp thụ tới 
600g n−íc/g copolyme.  
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(11) 55860 
(21) 1-2017-04915 (51) 8 C07D  417/06,  417/14,  487/08,  

277/56, A61K  31/427, A61P  3/10,  
17/06,  19/02,  37/00 

(62) 1-2017-02037   
(22) 30.10.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/US2015/058193     30.10.2015 (87) WO2016/069974 06.05.2016 
(30) 62/072,563          30.10.2014      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2017 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) VENKATESAN, Hariharan (US), TANIS, Virginia (US), KINZEL, Olaf (DE), GEGE, 

Christian (DE), STEENECK, Christoph (DE), KLEYMANN, Gerald (DE), 
HOFFMANN, Thomas (DE), GOLDBERG, Steven (US), FOURIE, Anne, M. (US), 
XUE, Xiaohua (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất thiazol được thế dùng làm 

chất điều biến thụ thể hạt nhân RORyt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức (I): 

 

 
(I) 

 
trong đó: 
X, A1, A2, A3, A4, R1, R2 và R3 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo 
sáng chế hữu ích đề điều trị hoặc làm thuyên giảm hội chứng, rối loạn hoặc bệnh trong 
đó hội chứng, rối loạn hoặc bệnh này là viêm khớp dạng thấp và bệnh vảy nến. Hợp chất 

theo sáng chế còn hữu ích để điều hòa hoạt tính của thụ thể hạt nhân RORt ở động vật 
có vú. 
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(11) 55861 
(21) 1-2017-05056 (51) 7 G01N  27/00 

(22) 14.12.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2017 
(71) Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, số 18, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hoài Châu (VN), Trần Mạnh Hải (VN) 
(54) Quy trình và hệ thống xử lý mùi trong nhà máy sản xuất bột 

cá bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý mùi trong nhà máy sản xuất bột cá bằng dung dịch 

hoạt hóa điện hóa (HHĐH) bao gồm: (a) xử lý mùi phát sinh từ công đoạn nghiền sấy 
bằng tháp tiếp xúc khí/lỏng tầng sôi; (b) xử lý mùi phát sinh từ công đoạn tập kết 
nguyên liệu và xử lý nước thải (XLNT), chất thải. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ 
thống xử lý mùi trong nhà máy sản xuất bột cá bằng dung dịch hoạt hóa điện hóa bao 
gồm: (a) thiết bị sản xuất dung dịch hoạt hóa điện hóa; (b) thiết bị phun tưới dung dịch 
hoạt hóa điện hóa; (c) thiết bị phun sương dung dịch hoạt hóa điện hóa; (d) thiết bị giải 
nhiệt khí nóng; và (e) tháp tiếp xúc khí/lỏng kiểu tầng sôi. 
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(11) 55862 
(21) 1-2017-05081 (51) 7 F23G  5/00 

(22) 15.12.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2017 
(71) Công ty Cổ phần Cơ khí Chè  (VN) 

Khu 15, xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 
(72) Nguyễn Gia Long (VN) 
(54) Hệ thống lò đốt rác thải và quy trình đốt rác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lò đốt rác thải bao gồm: băng tải (1) để đưa rác vào sàng 
phân loại (2), tại đây rác được phân loại và được làm tơi, băng tải (3) được bố trí phía 
sau sàng phân loại (2) có nhiệm vụ vận chuyển rác sau khi được phân loại và làm tơi vào 
cơ cấu gầu (4) để cơ cấu gầu (4) đưa rác vào buồng đốt sơ cấp (6) nhờ cơ cấu đẩy rác 
vào lò (5), khói sinh ra khi rác được đốt ở buồng đốt sơ cấp sẽ được xử lý tách bụi, các 
chất độc hại nhờ buồng đốt thứ cấp (7), tháp giải nhiệt gián tiếp (8), tháp dập bụi (9) 
tháp tách giọt (10), bộ hấp thụ chứa than hoạt tính (11), khói sau xử lý sẽ được đẩy tới 
ống khói (13) nhờ quạt hút khói (12). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình đốt rác. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3636 
(21) 2-2015-00253 (51) 7 F04B 9/14 

(22) 24.08.2015 (43) 25.01.2018 
(75) Nguyễn Tất Hải  (VN) 

Xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 
(54) Máy bơm nước đạp chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bơm nước đạp chân bao gồm: thân máy (01) làm bằng gỗ hoặc 
thép cán dạng hộp được liên kết bằng bu lông hoặc hàn, xi lanh (02) gồm bốn chiếc làm 
bằng gốm, sứ, được bố trí trên thân máy (01) bằng xi măng và bu lông, và có van một 
chiều ở đáy (phía đầu trên của ống hút 10) nhằm cho nước đi một chiều lên. 
Pít tông (03) chuyển động lên xuống trong xi lanh (02) nhờ lực đạp chân lên tay đòn 
(05) qua cánh tay đòn điều khiển pít tông (06). Khi pít tông đi lên, áp suất trong khoang 
(A) giảm và nước được hút vào buồng (A) qua ống hút và van một chiều trên ống hút. 
Khi pít tông đi xuống áp suất trong buồng (A) tăng lên làm đóng van một chiều trên ống 
hút và mở van một chiều trên pít tông cho nước tràn vào khoang (B). Sau đó, pít tông đi 
lên và van một chiều trên pít tông đóng, nước trên buồng (B) được đẩy ra ngoài qua cửa 
(C), đồng thời áp suất trong buồng (A) giảm làm van một chiều ở đáy mở cho nước hút 
vào buồng (A). 
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(11) 3637 
(21) 2-2016-00226 (51) 7 F17C  13/08 

(22) 27.06.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2016 
(71) TAIWAN PAO-AN INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

1F., No.31, Sec. 1, Xinsheng N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan 
(72) Ming-Li JEN LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bình chứa khí có thể xếp chồng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới bình chứa khí có thể xếp chồng bao gồm thân bình, chân 
bình nối liền với phần đáy của thân bình, và một vòng đai bảo vệ nối liền với phần đỉnh 
của thân bình. Kích thước của chân bình lớn hơn kích thước của vòng đai bảo vệ. Vòng 
đai bảo vệ của bình chứa khí khác có thể lồng vào chân bình của bình chứa khí này. 
Theo đó, đạt được độ ổn định khi xếp chồng các bình lên nhau, nhờ vậy giảm được diện 
tích lưu trữ. 
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(11) 3638 
(21) 2-2016-00228 (51) 7 G05B  11/18 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(75) 1. Đặng Hòa Gia Huy  (VN) 

Số 32, đường Phạm Vấn, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

2. Phùng Khắc Liêm  (VN) 
Số 01, đường Phạm Vấn, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

3. Phan Nhựt Tiên  (VN) 
Số 121/1, đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

4. Ngô Minh Hòa  (VN) 
ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(54) Phương pháp điều khiển cơ cấu trượt tự động gắn trên xe nôi 
thông qua việc tương tác với điện thoại thông minh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều khiển cơ cấu trượt tự động gắn trên xe nôi thông qua 
việc tương tác với điện thoại thông minh. Với mục đích ru ngủ trẻ dễ dàng và tiện lợi 
trong việc điều khiển, phương pháp này bao gồm các bước điện thoại thông minh tương 
tác với cơ cấu trượt tự động bằng sóng không dây Bluetooth, mô tơ của cơ cấu trượt tự 
động quay tròn khiến cơ cấu trượt tự động dịch chuyển tịnh tiến theo phương nằm ngang 
kéo theo sự chuyển động của nôi. 
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(11) 3639 
(21) 2-2016-00230 (51) 7 F16K 15/04 

(22) 29.06.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2016 
(75) WANG, CHIA-CHIH  (TW) 

No. 320, Ya-Hsing Street, Hsiu-Shui Hsiang, Chang-Hua Hsien, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Van hình cầu 

  (57)    Van hình cầu bao gồm thân van bằng chất dẻo có khoang được tạo ra trong đó và lỗ 
thông được tạo ra theo hướng kính với khoang này. Cổng dạng ống thứ nhất và cổng 
dạng ống thứ hai lần lượt kéo dài từ hai đầu đối diện của thân van bằng chất dẻo. Viên 
bi được tiếp nhận bằng cách xoay trong khoang này. Cần van bằng kim loại kéo dài 
xuyên qua lỗ thông và có phần giữa tương ứng với các lỗ thông. Tay nắm được lắp vào 
đầu tự do của cần van bằng kim loại để dẫn động thân dựa xoay viên bi. Rãnh hình 
khuyên được tạo ra theo hướng kính trong một đầu của lỗ thông theo chu vi ngoài của 
thân van bằng chất dẻo để tiếp nhận vòng bịt kín mà tạo ra tác dụng bịt kín giữa cần van 
bằng kim loại và thân van băng chất dẻo. Bằng cách sắp xếp trước đó, vòng bịt kín có 
thể dễ dàng được thay thế, chi phí sản xuất được giảm, phế liệu sẽ giảm trong suốt quy 
trình sản xuất van và tạo ra hiệu quả dẫn nhiệt của cần van bằng kim loại. 
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(11) 3640 
(21) 2-2016-00242 (51) 7 C02F  1/52,  3/06,  103/02,  103/06 

(22) 12.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2016 
(71) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông thôn  (VN)

Tầng 2, nhà C, số 46, Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trần Đức Dũng (VN) 
(54) Thiết bị xử lý nước cấp hợp khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xử lý nước cấp hợp khối dùng trong sản xuất ở các doanh nghiệp và 
các khu công nghiệp thông qua mô hình dây chuyền công nghệ bao gồm: ngăn 
trộn/phản ứng keo tụ (1), tấm lắng trọng lực - lamen (4), ngăn lọc trọng lực tự rửa (3). 
Nước ngầm và nước mặt được xử lý theo các quá trình lọc, quy trình rửa lọc, quy trình 
loại bỏ nước lọc để có chất lượng nước đầu ra có hàm lượng kim loại sắt < 0,1 mg/l, 
không phát hiện ra hàm lượng mangan, độ đục và độ màu là rất nhỏ. Hơn thế, nước đối 
với thiết bị này khi sử dụng có thể tiết kiệm chi phí và thời gian lắp đặt, xây dựng, đặc 
biệt là thiết bị này có độ bền ổn định, an toàn với môi trường. 
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(11) 3641 
(21) 2-2016-00244 (51) 7 A43B 17/00 

(67) 1-2016-02425   
(22) 01.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(75) LEE, WEN-HO  (TW) 

No.15, Shenqing Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Khuôn tạo tấm lót giày 

  (57)     Khuôn tạo tấm lót giày bao gồm hai thanh dựng mỗi thanh bao gồm các lỗ thứ nhất, 
đường cung phía trên, và một phần mở rộng xuống dưới; tấm ván nền thứ nhất bao gồm 
hai lỗ khuôn thứ nhất và các ốc vít để vặn chặt tấm ván nền thứ nhất và các thanh dựng 
lại với nhau; và khuôn mái bao gồm tấm ván nền thứ hai có hai lỗ khuôn thứ hai; hai bộ 
phận khuôn ép ngoài đều có các lỗ thứ hai và lỗ khuôn mở dọc, tấm ván nền thứ hai 
được gắn với bộ phận khuôn ép ngoài, tấm ván trên cùng có một khoang, các lỗ thứ 
nhất, các lỗ xả khí, đầu ra, đầu vào của lỗ đổ nguyên liệu đều đi qua khoang, đường 
cung nằm tại phần cuối của phần lồi, đường cung này tạo thành một góc với mặt trong 
của bộ phận khuôn ép ngoài, và một khe được hình thành giữa phần lồi và bộ phận 
khuôn ép ngoài. 
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(11) 3642 
(21) 2-2016-00245 (51) 7 A43B 17/00 

(67) 1-2016-02426   
(22) 01.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(75) LEE, WEN-HO  (TW) 

No.15, Shenqing Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(54) Khuôn tạo tấm lót giày 

  (57)     Khuôn tạo tấm lót giày bao gồm hai thanh dựng mỗi thanh bao gồm các lỗ thứ nhất, 
đường cung phía trên, dải hình chữ S phía trên, và phần mở rộng; tấm ván nền thứ nhất 
bao gồm hai lỗ khuôn và các ốc vít thứ nhất để vặn chặt tấm ván nền thứ nhất và thanh 
dựng lại với nhau, do đó tạo thành phần khuôn trống (khuôn lồi) trong đó phần mở rộng 
ăn khớp với lỗ khuôn thứ nhất; và khuôn mái (khuôn lồi) bao gồm tấm ván thứ hai có 
hai lỗ khuôn thứ hai; hai bộ phận khuôn ép ngoài đều có các lỗ thứ hai, và lỗ mở theo 
chiều dọc có hướng vuông góc với lỗ thứ hai trong đó tấm ván nền thứ hai và bộ phận 
khuôn ép ngoài được giữ chặt với nhau bởi các ốc vít; và hai tấm ván trên cùng giữ chặt 
với mặt trên của bộ phận khuôn ép ngoài bởi các ốc vít, tấm ván trên cùng có khoang 
đỉnh, các lỗ thứ nhất, các lỗ xả khí, và đầu ra, đầu vào của lỗ đổ nguyên liệu. 
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470 

(11) 3643 
(21) 2-2016-00246 (51) 7 A47H 5/00 

(22) 14.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2016 
(71) CALENDAR ENTERPRISES CO., LTD.  (TW) 

No. 489, Guozun Rd., Guozun Village, Erh-Shui Hsiang, Chang-Hwa Hsien, Taiwan. 
(72) Ju-Huai Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Rèm cuốn không dây sử dụng động cơ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến rèm cuốn không dây sử dụng động cơ bao gồm cơ cấu vận 
hành bằng động cơ (1), cơ cấu rèm (2) được lắp trên cơ cấu vận hành bằng động cơ và 
trải xuống dưới, và môđun kết hợp (3) được lắp theo cách tháo ra được giữa cơ cấu vận 
hành bằng động cơ và cơ cấu rèm. Do vậy, tấm vải cuốn (112) của cơ cấu vận hành bằng 
động cơ được ép bởi các chi tiết giữ (23) của cơ cấu rèm để tấm vải cuốn được giữ ở 
trạng thái thẳng hoàn toàn khi trải xuống dưới. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3644 
(21) 2-2016-00248 (51) 7 B64G 1/00, 1/64, F41F 3/00 

(22) 18.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2016 
(71) Học viện Kỹ thuật Quân sự  (VN) 

236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Ngọc Thanh (VN), Mai Khánh (VN), Tăng Quốc Nam (VN), Trần Ngọc Đoàn 

(VN), Vũ Thành Trung (VN), Nguyễn Thế Dũng (VN), Nguyễn Đình Dũng (VN), 
Nguyễn Ngọc Bình (VN) 

(54) Hệ thống tách tầng tên lửa đẩy tầm thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tách tầng tên lửa đẩy tầm thấp bao gồm: tấm bên (1), tấm 

động (2), tấm thứ nhất (3), tấm thứ hai (4), tấm thứ ba (5), dao cắt thứ nhất (6), dao cắt 
thứ hai (7), vỏ đạn hơi (8), lõi đạn hơi (9), trong đó các bulông được cắt đồng thời nhờ 
cá dao cắt hỏa lực. 
Khi lệnh tách tầng được kích hoạt làm đạn hơi số nổ. Lực đẩy của đạn hơi tác động lên 
lõi đạn hơi làm nó chuyển động theo phương dọc trục và làm tấm động dịch chuyển 
theo. Tấm động chuyển động sẽ đồng thời làm bốn dao cắt chuyển động quay quanh các 
chốt giữ và cắt đứt các bu lông liên kết giữa hai tầng. Khi các bu lông bị cắt đứt hoàn 
toàn sẽ tách rời liên kết giữa các tầng. Khi đó, dưới tác dụng của lực quán tính và trọng 
lực tác dụng lên các tầng của tên lửa trong quá trình bay, các tầng của tên lửa sẽ tách rời 
nhau, hoàn thành quá trình tách tầng. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3645 
(21) 2-2016-00251 (51) 7 A01G  16/00 

(22) 18.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2015 
(75) 1. Trần Đại Nghĩa  (VN) 

Xóm 5, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

2. Trần Văn Thành  (VN) 
Xóm 5, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(54) Thiết bị cấy lúa không động cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấy lúa không động cơ theo sáng chế bao gồm khung chính 

(1), giàn mỏ cấy (2) được bố trí xoay được bên trên mặt đế của khung chính (1), giàn 
đựng mạ (3) có thể trượt tương đối với khung chính (1) theo phương ngang, tay kéo (4) 
liên kết với khung chính (1) và tay kéo đẩy (5) điều khiển giàn mỏ cấy (2), hệ truyền 
động (6) nằm phía dưới giàn mỏ cấy (2) và giàn đựng mạ (3), trong đó: giàn mỏ cấy (2) 
bao gồm cụm mỏ cấy (25), hệ thống truyền động (6) biến chuyển động lên-xuống của 
giàn mỏ cấy (2) thành chuyển-động ngang của giàn đựng mạ (3) và chuyển động quay 
của bánh răng đẩy mạ (34) sau mỗi một lượt mạ ngang trên từng khoang đựng mạ (33), 
hệ thống truyền động (6) bao gồm thanh truyền dài (61) trục điều chỉnh hành trình 
(612), lò xo điều hòa lực (614), ống điều hòa lực (613), ốc điều chỉnh hành trình (615), 
ốc khóa (616), thanh truyền lực ngắn (611), chốt quay (621), thanh treo động (623), 
chốt treo (624), thanh chuyển hướng lực (62), chốt quay (622), đòn bẩy chữ Z (63), 
trong đó đòn bẩy (63) được treo bằng chốt (631), chốt quay (633), lưỡi hất (64), trong 
đó lưỡi hất (64) hoạt động gấp lại và tự động mở ra nhờ chốt quay (641) và lò xo đẩy 
(642), hộp kỹ thuật (65), trong đó hộp kỹ thuật (65) bao gồm hộp bảo vệ (651), hai bánh 
răng xích (652), xích (653), bánh líp (654), cần gạt (650), ốc điều chỉnh( 656), chốt 
truyền động (657); giàn đựng mạ (3) bao gồm khung giàn đựng mạ (31), thanh chắn 
(32), khoang đựng mạ (33), bánh răng đẩy mạ (34), bánh răng xoay trục (35), lưỡi đẩy 
bánh răng (36), trục đẩy mạ (37), thanh gạt (38), lưỡi nhận lực (39), hệ hai treo giàn 
đựng mạ (40), khe truyền động (30). 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
473 

(11) 3646 
(21) 2-2016-00253 (51) 7 B63B 17/02 

(22) 19.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2016 
(75) Lê Thành Cương  (VN) 

ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(54) Mái che di động 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến mái che di động là một giải pháp nhằm đem lại sự tiện 
nghi cho người sử dụng vì tính an toàn và ích lợi của nó, việc lắp đặt mái che này cũng 
rất đơn giản, ít tốn thời gian và kinh phí, do đó người tiêu dùng dễ chấp nhận. Các 
phương tiện vận tải đường thủy là đối tượng sử dụng giải pháp này vì nó giải quyết 
nhanh chóng quá trình bảo quản tài sản và vật tư như phân bón, xi măng, bột cá, gạo, 
thóc... mà không gây thất thoát lớn khi gặp sự cố bất thường về thời tiết như mưa, gió.... 
Mái che được cấu tạo giản đơn bằng bộ khung hộp kẽm, khung được di chuyển nhờ vào 
đế trượt trên đường ray và khoảng cách của các khung này được chia đều bởi sợi dây đai 
liên kết. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3647 
(21) 2-2016-00255 (51) 7 A61C  15/02 

(22) 20.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2016 
(75) Đỗ Ngọc Chung  (VN) 

Số B1503, nhà B chung cư 283, Khương Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam  

(54) Dụng cụ xỉa răng 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ xỉa răng hay gọi là tăm xỉa răng có cấu trúc gồm 

3 phần, phần thân tăm (4), phần đầu nhọn (3) và phần đầu bằng (5), trong đó đầu nhọn 
(3) có dạng cong, đầu bằng (5) có dạng trụ hoặc hình nón cụt. Cấu trúc tăm theo giải 
pháp hữu ích có khả năng gạt, loại bỏ thức ăn bám bên ngoài khe giữa hai răng và bám 
xâu trong kẽ răng một cách dễ dàng và đặc biệt với cấu trúc như vậy, có thể sử dụng vật 
liệu là nhựa nguyên sinh để chế tạo sẽ đảm bảo an toàn cho răng lợi, loại bỏ nguy cơ 
gây viêm nhiễm răng, lợi.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3648 
(21) 2-2016-00256 (51) 7 G01N  25/20,  27/06, G01D  5/12,  

7/02 
(22) 20.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2016 
(71) Phòng thí nghiệm công nghệ nano (LNT) - đại học quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đặng Mậu Chiến (VN), Đoàn Đức Chánh Tín (VN), Đặng Thị Mỹ Dung  (VN), 
Nguyễn Văn Trường  (VN), Phạm Hoàng Giang  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tự động cảnh báo độ mặn xâm nhập vào nước sử dụng 

năng lượng mặt trời 
  (57)     Thiết bị tự động cảnh báo độ mặn xâm nhập vào nước sử dụng năng lượng mặt trời gồm 

các bộ phận: đèn cảnh báo (1) dùng để báo hiệu hệ thống đang hoạt động, hai tấm pin 
mặt trời (2) để hấp thụ ánh sáng, một khung đỡ thiết bị được làm bằng thép không gỉ 
gồm có một thanh trụ đứng (3A), phía trên cùng có một thanh ngang (3B) để đỡ hai tấm 
pin mặt trời (2), bên dưới có ba thanh (3C) một dầu gắn vào thanh trụ đứng (3A), đầu 
còn lại năm ở ba hướng khác nhau dùng để đỡ hộp hình trụ (6) và để gắn phao nổi; ba 
phao nổi (4) để nâng thiết bị nổi trên mặt nước, đầu dò cảm biến (5) gắn ngay dưới đáy 
của thanh trụ đứng (3A) để đo độ dẫn điện và nhiệt độ của nước (từ đó suy ra độ mặn 
của nước), một hộp hình trụ (6) được làm bằng thép không gỉ là hộp chứa các thiết bị 
bên trong gồm: mạch xử lý, bộ phận chuyển đổi tín hiệu, bộ phận phát tín hiệu không 
dây và hai bình ắc quy, bộ điều khiển sạc để cung cấp nguồn điện. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3649 
(21) 2-2016-00257 (51) 7 H04L 67/12 

(22) 21.07.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.07.2016 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ Greenbot  (VN) 

194 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Trung Chính (VN) 
(54) Hệ thống trồng cây thủy canh sử dụng ứng dụng được cài đặt 

trên điện thoại thông minh kết nối với bộ bo mạch đặt tại 
giàn cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống trồng cây thủy canh sử dụng ứng dụng được cài 
đặt trên điện thoại thông minh kết nối với bộ bo mạch đặt tại giàn cây bao gồm: giàn 
thuỷ canh, “thư viện đám mây” và ứng dụng điều khiển trên điện thoại thông minh. Như 
vậy, thông qua các cảm biến gắn trên giàn, các điều kiện môi trường trong và xung 
quanh giàn luôn được cập nhật truyền dữ liệu đến điện toán của thư viện đám mây thông 
qua Wifi. Sau khi tiếp nhận dữ liệu truyền từ cảm biến của giàn, thư viện đám mây tự 
động phân tích và đưa ra phương án xử lý phù hợp với điều kiện hiện tại rồi hướng dẫn 
qua điện thoại, ứng dụng điều khiển trên điện thoại thông minh giúp quản lý, theo dõi 
và điều khiển để cây trên giàn được chăm sóc và phát triển tốt nhất. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3650 
(21) 2-2016-00297 (51) 7 H01R  13/46 

(22) 19.08.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2016 
(71) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Công nghiệp  (VN) 

Số 49 đường số 11, cư xá đài ra đa Phú Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Lý Tuấn Dũng (VN) 
(54) ổ cắm điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ cắm điện bao gồm thân ổ cắm điện (1) được tạo ra cùng với nắp 
(2), thân ổ cắm điện (1) này có dạng hình chữ nhật và được làm bằng nhựa tổng hợp với 
các tính chất tự điều chỉnh tốt, và hở ở mặt trước để bố trí các chi tiết dẫn điện của ổ 
cắm điện tại đó. Nắp (2) được tạo ra có hình dạng chữ nhật tương ứng với thân ổ cắm 
điện (1) và được làm bằng nhựa tổng hợp. Mặt trong của thân ổ cắm điện (1) được tạo ra 
có các vách ngăn (3) dọc theo chu vi, trên đó bố trí các chi tiết tiếp nhận phích cắm (4) 
tương ứng trong các ngăn chứa (5) được phân ranh giới nhờ các vách ngăn (3), mỗi ngăn 
chứa này tiếp nhận hai chân phích cắm, thanh lò xo (6) được bố trí tại các vị trí tiếp 
nhận chân phích cắm tạo sự tiếp xúc chắc chắn và ổn định khi phích cắm được cắm vào, 
thanh lò xo (6) được cố định nhờ các trụ nhựa tổng hợp (7) bao bên ngoài. Hai thanh 
bằng đồng (8) được bố trí giữa các vách ngăn (3) để dẫn nguồn điện vào. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 3651 
(21) 2-2016-00329 (51) 7 E02B 7/20 

(22) 19.09.2016 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2016 
(71) Viện Thủy Công  (VN) 

Số 03 ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Thái Quốc Hiền (VN), Lê Đình Hưng (VN) 
(54) Phương pháp lắp cửa van phụ và thiết bị để hỗ trợ cho cửa van 

cánh cửa tự động chủ động điều tiết nước 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến một số phương án giải pháp bố trí cửa van phụ lắp đặt trên 

cửa van cánh cửa tự động hoặc bổ sung thiết bị hỗ trợ đóng mở cưỡng bức để chủ động 
điều tiết, kiểm soát nguồn nước trong mùa có yêu cầu điều tiết và vẫn đảm bảo được khả 
năng tự động của cửa van cánh cửa tự động. Các cửa van phụ này được vận hành đóng 
mở bằng thiết bị cưỡng bức. 
Các giải pháp không làm thay đổi nhiều đến kết cấu trên công trình đã có sẵn, vẫn tận 
dụng được tính năng tự động của loại cửa van tự động thủy lực. Từ kết cấu hiện có của 
các công trình lắp thêm các cửa van phụ có thiết bị đóng mở cưỡng bức lên cửa van cánh 
cửa tự động thủy lực hoặc lắp bổ sung thiết bị đóng mở cưỡng bức để đóng mở cưỡng 
bức cho cửa van cánh cửa tự động để chủ động điều tiết nước cho công trình. 
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(11) 3652 
(21) 2-2017-00086 (51) 7 F25B  41/00 

(22) 31.03.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105122672 19.07.2016      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2017 
(75) CHEN, CHUAN-SHENG  (TW) 

12F., No. 137, Sec. 4, Jenai Road, Taipei City 106, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Máy tuần hoàn nóng lạnh cơ bản dùng chất bán dẫn để làm 

lạnh 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến một loại máy tuần hoàn nóng lạnh, gồm có chip làm lạnh 

nhiệt điện (100, 101), bộ phận tuần hoàn lạnh (200), bộ phận tản nhiệt (300), bộ phận 
nguồn điện kết hợp bảng điều chỉnh nhiệt độ (500), trong đó các chip làm lạnh nhiệt 
điện (100, 101) có đầu cấp điện được đấu nối điện với bộ phận nguồn điện kèm điều 
chỉnh nhiệt độ (500) để dẫn điện vào, có một mặt sinh lạnh và mặt còn lại là mặt sinh 
nhiệt, mặt sinh lạnh được đấu nối với bộ phận tuần hoàn lạnh (200), mặt sinh nhiệt đấu 
nối với bộ phận tản nhiệt (300). Bộ phận tuần hoàn lạnh (200) và bộ phận tản nhiệt 
(300) bao gồm hệ thống ống dẫn hồi lưu (203, 303), quạt (205, 305) và bộ phận truyền 
nhiệt phụ trợ (400, 401) có bơm điện hợp thành. 
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(11) 3653 
(21) 2-2017-00167 (51) 7 D05B  57/00 

(22) 20.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105210612 14.07.2016      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2017 
(71) KAULIN MFG. CO., LTD.  (TW) 

11F., No. 128, Sec. 3, Min-Sheng E. Rd., Song-Shan District, Taipei City, Taiwan 
(72) Pei-Chia LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị móc được sử dụng trong việc may gấu quần hoặc gấu 

tay áo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị móc (1) sử dụng để may gấu quần hoặc gấu tay áo gồm đế 

(10), cơ cấu chuyển động trước-sau (20) lắp đặt trên đế (10), và cơ cấu chuyển động lên 
xuống (30). Cơ cấu chuyển động trước-sau (20) gồm bộ dẫn động thứ nhất (21) và khối 
chuyển động (23) được dẫn động bằng bộ dẫn động thứ nhất (21). Cơ cấu chuyển động 
lên-xuống (30) gồm giá đỡ (31) được lắp trên khối chuyển động (23), bộ dẫn động thứ 
hai (32) được cố định với giá đỡ (31), càng (33) khớp với giá đỡ (31), được dẫn động bởi 
bộ dẫn động thứ hai (32), trục móc (34) được nối với càng (33). Trục móc (34) tạo 
chuyển động tịnh tiến, dao động để móc vải thông qua dẫn động cơ cấu chuyển động 
trước-sau (20) và cơ cấu chuyển động lên-xuống (30). Việc may gấu tay áo hoặc gấu 
ống quần được đơn giản hóa, tăng hiệu suất của máy khâu. 
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(11) 3654 
(21) 2-2017-00193 (51) 7 A61K  009/14, F26B  017/00 

(22) 14.07.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105210735 15.07.2016     TW 

105210736 15.07.2016     TW 
(71) HIMI AGRICULTURAL BIOTECH & CO.  (TW) 

Rm. 301, 3F., No. 58, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, 
Taiwan 

(72) HUANG, CHIN YUAN (TW), LEU, JYH YIH (TW), HUANG, HAO HSUN  (TW), 
YANG, WEN JEN  (TW), HSIAO, YU HUNG (TW), LEE, NIEN YUN (TW) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống sản xuất tinh bột 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống sản xuất tinh bột. Hệ thống bao gồm thiết bị 
chiết và thiết bị sấy được liên kết với nhau, trong đó thiết bị chiết bao gồm bộ phận 
đồng nhất hóa, bộ phận phân tách, bộ phận tái chế và bộ phận kiểm soát độ pH. Thiết bị 
sấy được liên kết với thiết bị chiết và được cấu hình để sấy kết tủa lần thứ nhất và kết tủa 
lần thứ hai để thu được tinh bột. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
482 

(11) 3655 
(21) 2-2017-00199 (51) 7 D06M  23/16 

(67) 1-2017-02729   
(22) 17.07.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 105210720 15.07.2016        TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2017 
(71) CREATING NANO TECHNOLOGIES, INC.  (TW) 

No. 59, Alley 21, Lane 279, Chung Cheng Rd., Yung Kang Dist., Tainan City, Taiwan 
(72) Yen-Cheng CHEN (TW), Min-Sheng YU (TW), Wen-Chiuan WU (TW), Yi-Ju 

WANG (TW), Huang-Wei CHEN (TW), Shih-Chang WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Máy hoàn thiện độ chống thấm của vải 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy hoàn thiện độ chống thấm của vải. Máy hoàn thiện độ chống 
thấm của vải này bao gồm thiết bị phun phủ thứ nhất, ít nhất một thiết bị plasma thứ 
nhất, thiết bị phun phủ thứ hai và ít nhất một thiết bị plasma thứ hai. Thiết bị phun phủ 
thứ nhất được cấu tạo để phun chất chống thấm nước lên mặt thứ nhất của vải. Thiết bị 
plasma thứ nhất được bố trí phía sau thiết bị phun phủ thứ nhất và được cấu tạo để thực 
hiện việc xử lý bằng plasma lần thứ nhất trên mặt thứ nhất của vải. Thiết bị phun phủ 
thứ hai được bố trí phía sau thiết bị plasma thứ nhất và được cấu tạo để phun chất chống 
thấm nước lên mặt thứ hai của vải. Thiết bị plasma thứ hai được bố trí phía sau thiết bị 
phun phủ thứ hai và được cấu tạo để thực hiện việc xử lý bằng plasma lần thứ hai trên 
mặt thứ hai của vải. 
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(11) 3656 
(21) 2-2017-00200 (51) 7 G06F 11/00, E01D 22/00 

(22) 19.07.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2017 
(75) Ngô Kiều Nhi  (VN) 

Phòng 201B4, trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, số 268 Lý Thường 
Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Quy trình giám sát thường xuyên và phân loại tình trạng suy 
yếu các nhịp cầu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đưa ra giải pháp để có thể giám sát bán thường xuyên, tức không liên 
tục, và phân loại tình trạng suy yếu của các nhịp cầu trên cơ sở đưa ra quy trình gồm 3 
bước: thu thập thông tin, xử lý thông tin và cách xếp thứ tự. 
Điểm đặc trưng của quy trình nêu ra ở chỗ: 
- Chỉ sử dụng số liệu dao động cầu trong quá trình lưu thông thực tế. 
- Chỉ ra thông số và cách tính để xác định tình trạng suy yếu là các đại lượng được tính 
từ phổ công suất. 
- Đưa ra quy trình xếp thứ tự theo mức độ suy yếu. 

- ứng dụng được cho mọi loại cầu và có khả năng triển khai cho các loại công trình khác. 
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(11) 3657 
(21) 2-2017-00214 (51) 7 E04C 5/06 

(22) 26.07.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.07.2017 
(75) Hoàng Đức Thắng  (VN) 

Số 11 ngõ 252 ngách 39 phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Tấm panen xây dựng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm panert xây dựng bao gồm lưới thép hàn cường độ cao kết hợp 
với xốp được chế tạo sẵn tại các nhà máy và bê tông được đổ tại chỗ. Kết cấu chính là 
lớp khung thép được tạo thành từ hai mặt lưới mắt cáo được định vị nhờ hệ thống thanh 
chống giằng chạy ríc rắc hình sin liên tục cùng các thanh thép gia cường bổ sung tại một 
số nhịp. Phủ bên ngoài là lớp vỏ bêtông mỏng và phần lõi là vật liệu cách âm cách nhiệt. 
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(11) 3658 
(21) 2-2017-00229 (51) 7 H02K 35/02 

(22) 17.12.2015 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2015/097657    17.12.2015 (87) WO2016/173273 03.11.2016 
(30) 201510203826.2         27.04.2015      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.08.2017 
(75) WU, JIANZHONG  (CN) 

No. 4, Dengnan No.1 Road, Jiangyi Village, LeLiu Town, Shunde Foshan, Guangdong 
528322, China 

(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Kết cấu phát điện kiểu nút bấm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu phát điện kiểu nút bấm bao gồm lõi thép dẫn từ 
hình chữ U (1), cuộn dây điện từ (2), thân lắp (3), tấm đàn hồi (4), vỏ đế lắp (5), kết cấu 
đỡ và khôi phục đàn hồi, khung lắp (8), khối thép dẫn từ phía trên (9), nam châm vĩnh 
cửu (10) và khối thép dẫn từ phía dưới (11); cả hai khung lắp (8) và kết cấu đỡ và khôi 
phục đàn hồi đều được bố trí trên vỏ đế lắp (5); lõi thép dẫn từ hình chữ U (1) được bố 
trí trên khung lắp (8); cuộn dây điện từ (2) được quấn trên đầu kín của lõi thép dẫn từ 
hình chữ U (1); các khối thép dẫn từ phía trên (9) và phía dưới (11) và nam châm vĩnh 
cửu (10) được bố trí trên thân lắp (3); các khối thép dẫn từ phía trên (9) và phía dưới 
(11) lần lượt được đặt tại hai cực của nam châm vĩnh cửu (10) tương ứng; thân lắp (3) 
được bố trí theo cách có thể xoay trên khung lắp (8); hai đầu hở của lõi thép dần từ hình 
chữ U (1) được đặt giữa các khối thép dẫn từ phía trên (9) và phía dưới (11) để tạo mạch 
dẫn từ; các khối thép dẫn từ phía trên (9) và phía dưới (11) có thể lắc lên và xuống so 
với hai đầu hở của lõi thép dẫn từ hình chữ U (1); và đầu bên trái của tấm đàn hồi (4) 
được cố định trên thân lắp (3), khối thép dẫn từ phía trên (9) hoặc khối thép dẫn từ phía 
dưới (11) trong khi đầu bên phải của tấm đàn hồi (4) được bố trí trên kết cấu đỡ và khôi 
phục đàn hồi. Kết cấu phát điện kiểu nút bấm có ưu điểm ở kết cấu đơn giản và chắc 
chắn và có khả năng tự phát điện thông qua hoạt động bấm nút. 
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(11) 3659 
(21) 2-2017-00235 (51) 7 E02B 7/00, 3/04 

(22) 10.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2017 
(75) 1. Hoàng Ngọc Kỷ  (VN) 

Phòng 208 Chung cư Đông Hưng 1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

2. Hoàng Vũ Anh  (VN) 
33 H4M đường DN9, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Đập mở để ngăn thuỷ triều và giữ nước sông 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đập mở để ngăn thủy triều và giữ nước sông. Đập mở này 

bao gồm hàng cọc chắn (4) được làm chắn ngang qua cửa sông với các cọc (4) được bố 
trí cách nhau một khoảng cách thích hợp để hạn chế dòng chảy, và được làm ngắt quãng 
ở một số đoạn để tạo ra cửa chính (1) và một hoặc nhiều cửa phụ (2, 3); cửa chính (1) 
nằm ở khu vực giữa sông và có độ rộng đủ lớn để tàu bè đi lại dễ dàng; cửa phụ thứ nhất 
(2) để điều tiết dòng chảy được đóng hoặc mở nhờ sà lan (6); sà lan (6) có thể di chuyển 
ngang qua sông nhờ hệ thống dây kéo (64) hoặc động cơ (63), và có thể nổi lên hoặc 
chìm xuống nhờ hệ thống máy bơm (61) và/hoặc van nước (62). Hàng cọc đỡ sà lan (51) 
được làm ở phía dưới sà lan (6) để đỡ sà lan (6) khi sà lan (6) đóng cửa phụ thứ nhất (2). 
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(11) 3660 
(21) 2-2017-00257 (51) 7 A01K 63/00 

(22) 24.08.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2017 
(75) Võ Quốc Bảo  (VN) 

103 tổ 4, ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, Cao Lãnh, Đồng Tháp 
(54) Bể nuôi lươn làm bằng màng nhựa PVC trong suốt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bể nuôi lươn làm bằng màng nhụa PVC trong suốt để nuôi 
lươn trực tiếp trong ao, hồ hoặc sông với mục đích giảm tỉ lệ lươn chết, là lươn ít mắc 
bệnh ngoài da, tiết kiệm sức lao dộng. Bể nuôi lươn này có cấu tạo bao gồm các màng 
nhựa hình chữ nhật dày khoảng 1mm có đục nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt sao cho phù hợp 
với kích cỡ lươn mồi, các màng nhựa hình chữ nhật này sau đó được khâu lại với nhau 
để tạo thành bể nuôi lươn dạng hình hộp chữ nhật có mặt trên hở để cung cấp thức ăn 
cho lươn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
488 

(11) 3661 
(21) 2-2017-00292 (51) 7 G09F  7/22,  19/02 

(22) 28.09.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2017 
(75) Mai Trọng Dũng  (VN) 

Đội 2, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
(54) Máy vẫy biển quảng cáo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy vẫy biển quảng cáo bao gồm: đế; hộp chứa động cơ 
dẫn động có thể điều chỉnh tốc độ; khung để giữ hộp chứa cơ cấu dẫn động và được liên 
kết với đế; người giả; biển quảng cáo, trong đó: biển quảng cáo được gắn chuyển động 
tương đối so với hộp chứa cơ cấu dẫn động bằng một bộ cơ cấu bao gồm một tay quay 
chủ động được gắn chặt một đầu với trục động cơ, một tay quay bị động được gắn một 
đầu với một khớp xoay ở trên hộp chứa động cơ, khung biển quảng cáo được nối với tay 
quay chủ động và tay quay bị động bằng các khớp xoay và có nhiều phương án về kết 
cấu để khung biển chuyển động song song. Đầu người giả có thể có các chuyển động, 
người giả có các khớp chuyển động ở vai, ở khuỷu tay, ở cổ tay, ở cả hai tay, bàn tay 
gắn cố định vào khung thì toàn bộ cơ cấu của hai tay người giả và cơ cấu chuyển động 
khung biến chuyển thành cơ cấu không gian, do vậy biến quảng cáo chuyển động sẽ kéo 
theo toàn bộ hai cánh tay người giả chuyển động theo. Máy vẫy biển quảng cáo theo 
giải pháp hữu ích tạo ra chuyển động của biển luôn song song với mắt người nhìn và lắp 
thêm người giả có các khớp chuyển động đầu, ở vai, ở khuỷu tay, ở cổ tay để tạo hiệu 
quả quảng cáo giống như người thật lắc biển quảng cáo. 
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(11) 3662 
(21) 2-2017-00308 (51) 7 B01L  3/14, A61J  1/05,  1/14 

(22) 30.03.2016 (43) 25.01.2018 
(86) PCT/CN2016/077800    30.03.2016 (87) WO2016/155617 06.10.2016 
(30) 201520197428.X         02.04.2015      CN 

201610171955.2         24.03.2016      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2017 
(71) WUXI KAISHUN MEDICAL DEVICE MANUFACTURING CO., LTD.  (CN) 

No.90 Zhangjing East Street, Xibei Town, Xishan District Wuxi, Jiangsu 214194, 
China 

(72) SHAN, Xijie (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu kết hợp của bộ phận gom chất lỏng và bộ ống nghiệm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu kết hợp của bộ phận gom chất lỏng và bộ ống 
nghiệm, cơ cấu kết hợp này bao gồm bộ phận gom chất lỏng (1) và bộ ống nghiệm (4). 
Nút ống nghiệm (2) được bố trí ở đầu mở (32) của ống nghiệm (3). Phần dưới của bộ 
phận gom chất lỏng (1) được ghép với bộ ống nghiệm (4). Phần thân của nút ống (2) 
được tạo ra có chi tiết chắn (25). Chi tiết chắn (25) được tạo ra có phần di chuyển được 
(253) và phần cố định (252). Phần di chuyển được (253) có thể di chuyển tương đối với 
phần cố định (252). Hốc lõm dọc được bố trí bên trên bề mặt trên (251) của phần di 
chuyển được (253). Phần dưới của bộ phận gom chất lỏng (1) được ghép với hốc lõm. 
Chi tiết chắn (25) được đặt nằm trong khoang ống (31) của ống nghiệm (3). 
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(11) 3663 
(21) 2-2017-00315 (51) 7 H01B  3/46 

(22) 12.10.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2017 
(71) Công ty điện lực Vĩnh Long  (VN) 

Số 26 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Nguyễn Phước Năng (VN), Lê Thanh Hùng (VN), Nguyễn Nhựt Hiền (VN), Nguyễn 

Văn Tánh (VN), Lê Hồng Nhật Huy (VN), Lê Trọng Nghĩa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) ống bọc dùng cho hệ thống đường dây điện trung thế 

  (57)     Với mục đích chống sự cố do động vật hoang dã gây ra, giải pháp hữu ích đề xuất ống 
bọc dùng cho hệ thống đường dây điện trung thế có dạng hình trụ tròn, được làm bằng 
silicone, được cắt bớt rãnh dọc hình cung tròn kéo dài từ mặt ngoài đến mặt trong. Nhờ 
đó, có thể dễ dàng lắp ống bọc đã nêu bao xung quanh dây điện trần của hệ thống đường 
dây điện trung thế.  
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(11) 3664 
(21) 2-2017-00365 (51) 7 B07B  1/46 

(22) 17.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2017 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Vũ Long  (VN) 

Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Máy sàng đá, cát nghiền 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy sàng đá, cát nghiền bao gồm khung (10); hệ thống sàng 
(20) có thể di chuyển lên xuống so với khung (10), bao gồm sàng thứ nhất (21), sàng 
thứ hai (22), sàng thứ ba (23) lắp nghiêng song song và liên kết với nhau; hệ thống lắc 
sàng (30) điều khiển lắc toàn bộ hệ thống sàng (20), bao gồm trục chính (31), động cơ 
(32) và dây curoa truyền động (33) nối giữa trục chính (31) và động cơ (32); ít nhất hai 
kết cấu làm rung thứ nhất (40) điều khiển làm rung sàng thứ hai (22); và ít nhất hai kết 
cấu làm rung thứ hai (40') điều khiển làm rung sàng thứ ba (23).  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
492 

(11) 3665 
(21) 2-2017-00373 (51) 7 B01D  29/00, C02F  1/00 

(22) 27.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2017 
(71) Viện Thủy công  (VN) 

Số 3, ngõ 95, phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quốc Dũng (VN), Phan Đình Tuấn (VN), Lê Anh Đức (VN), Nguyễn Quang 

Thanh (VN), Nguyễn Đình Trường (VN) 
(54) Kết cấu lọc nước đặt trên phao di động để lọc và bơm nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu lọc nước đặt trên phao di động để lọc và bơm nước 
cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt dọc hai bên kênh rạch, kết cấu này bao gồm: ống lọc 
có các rãnh khía; lớp sỏi lọc sát ống có đường kính trong khoảng 4mm đến 6mm với 
chiều dày là T1; lớp sỏi tiếp theo có kích thước hạt nằm trong khoảng 2mm đến 4mm 
với chiều dày T2; lớp ngoài tiếp theo sẽ có đường kính trong khoảng 1mm đến 2mm 
tương đương cát hạt thô, có chiều dày T3; lưới thép lỗ mịn bọc lấy lớp cát; và ngoài 
cùng là ống tôn thép đục lỗ, hai đầu ống lọc gác lên gối đỡ gắn trên phao trong đó kích 
thước phao được tính toán đảm bảo toàn bộ ống lọc luôn chìm ngập trong nước, ống hút 
của máy bơm cắm vào trong lõi lọc, nối với máy bơm qua trục ống.  
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(11) 3666 
(21) 2-2017-00377 (51) 7 C09D  167/00 

(22) 28.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2017 
(71) Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng  (VN) 

Số 12 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chế phẩm sơn nền polyeste dùng để sơn tấm lợp và quy trình 

sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sơn nền polyeste dùng để sơn tấm lợp, đặc trưng ở chỗ, 

chế phẩm này bao gồm các thành phần a) chất tạo màng, b) dung môi pha loãng, c) chất 
phụ gia chống lắng, d) chất phụ gia phân tán bột màu, e) chất phụ gia láng bề mặt, f) 
chất phụ gia phá bọt, g) chất tạo màu, h) bột phụ trợ, k) chất xúc tác axit, l) chất phụ gia 
chống tia tử ngoại, và m) chất phụ gia chống tác động của ánh sáng, mà được chọn lựa 
từ các thành phần cụ thể với tỷ lệ tương ứng tối ưu để tạo ra sơn với chất lượng mong 
muốn. Chế phẩm sơn theo sáng chế có độ bền cao, độ bám dính và độ cứng cao, có thể 
chịu được các biến dạng cơ học trong quá trình tạo hình sản phẩm và có thể được thi 
công trên các dây chuyền tôn mạ màu liên tục hoặc bán liên tục. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sơn này. 
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(11) 3667 
(21) 2-2017-00378 (51) 7 C09D  163/00,  5/18, C09K  21/00 

(22) 28.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2017 
(71) Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng  (VN) 

Số 12 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chế phẩm sơn chống cháy nền epoxy và quy trình sản xuất 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sơn chống cháy nền epoxy, đặc trưng ở chỗ, chế phẩm 

này bao gồm hai thành phần: thành phần nền (A) và thành phần đóng rắn (B), trong đó 
thành phần nền (A) bao gồm, tính theo tổng khối lượng của thành phần nền (A): (a) chất 
tạo màng với lượng từ 32% đến 34%; (b) chất phụ gia chống cháy với lượng từ 41,5% 
đến 48,5%; (c) chất phụ gia phân tán với lượng từ 0,4% đến 0,6%, (d) chất tạo màu với 
lượng từ 14% đến 16%; (e) chất phụ gia chống lắng với lượng từ 1% đến 3%; (f) chất 
pha loãng với lượng từ 5% đến 6% và (g) chất chống chảy với lượng từ 0,8% đến 1,2%, 
và trong đó các thành phần này được chọn để tạo ra các đặc tính thân thiện với môi 
trường, tối ưu hóa quá trình sản xuất và nâng cao khả năng chống cháy cho sơn. Ngoài 
ra, sáng chế còn để cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sơn nêu trên bằng cách sử dụng 
hệ chất tạo màng epoxy đặc biệt với độ nhớt thích hợp cho quá trình thi công và các 
nguyên liệu có tính chống cháy cao, an toàn và hiệu quả. 
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(11) 3668 
(21) 2-2017-00379 (51) 7 C09D  5/00,  5/16,  5/18, C08K  5/49, 

C09K  21/00 
(22) 28.11.2017 (43) 25.01.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2017 
(71) Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng  (VN) 

Số 12 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chế phẩm sơn chống cháy nền nước và quy trình sản xuất chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sơn nền nước và quy trình sản xuất chế phẩm này, đặc 

trưng ở chỗ, chế phẩm theo sáng chế bao gồm các thành phần: a) nước, b) chất phụ gia 
phân tán, c) chất phụ gia phá bọt, d) chất phụ gia làm đặc, e) chất tạo màu, f) chất phụ 
gia chống cháy, g) chất tạo màng, h) chất ổn định độ pH, và i) chất chống mùi mà được 
chọn từ các thành phần cụ thể và tỷ lệ tương ứng tối ưu, đặc biệt là các thành phần và tỷ 
lệ tương ứng tạo màng sơn được chọn phù hợp để tạo ra sơn với các yêu cầu chất lượng 
mong muốn. Chế phẩm sơn chống cháy nền nước theo sáng chế còn có chất lượng rất 
tốt và thân thiện với môi trường, mang đầy đủ các đặc tính của sơn chống cháy, khi thi 
công sơn không phát thải dung môi ra môi trường vì trong quá trình màng sơn khô, hơi 
nước thoát ra không gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người sử dụng. Hơn 
nữa, do màng sơn được tạo thành bằng cách bay hơi nước thay cho dung môi nên người 
sử dụng dễ dàng vệ sinh bằng nước thông thường, không cần sử dụng hoá chất và tiết 
kiệm đáng kể chi phí. 
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Phần  III 

 
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 32042 
(21) 3-2016-02413 (28) 01 
(54) Khung panen (51) 25-01, 25-02 

(22) 24.11.2016 (43) 25.01.2018 
(30) 30201602576T 24.05.2016 SG 
(71) Instad Pre Fabrication Pte Ltd.  (SG) 

101 Pioneer Road, Singapore, 639581 Singapore  
(72) Chan Kwan Heng  (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 32043 
(21) 3-2017-00214 (28) 03 
(54) KIM ĐAN (51) 02-07 

(22) 09.02.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 003335363-0001 09.08.2016 EM 

003335363-0002 09.08.2016 EM 
003335363-0003 09.08.2016 EM 

(71) WILLIAM PRYM GMBH & CO. KG   (DE) 
Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg, Germany  

(72) ANDREAS PAPENFUSS (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(55)  
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(11) 32044 
(21) 3-2017-00415 (28) 01 
(54) Thiết bị sạc dùng cho thiết 

bị điện tử di động 

(51) 13-02 

(22) 09.03.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH cơ khí xây dựng du lịch Bách Tùng  (VN) 

10 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Tòng (VN) 
(55)  
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(11) 32045 
(21) 3-2017-00498 (28) 01 
(54) Máy trợ thở (51) 24-01 

(22) 20.03.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế (MTTS)  

(VN) 
Số 26, ngõ 41, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(72) Trang Tuyết Ngà (VN) 
(55)  
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(11) 32046 
(21) 3-2017-00700 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 14.04.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 003437375-0021 28.10.2016 EM 
(71) ALCUDIA DESIGN, S.L.U.  (ES) 

C/ Cuartel, 91, 07300 Inca (Baleares), SPAIN 
(72) BULDU FREIXA, Esteve (ES) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32047 
(21) 3-2017-00701 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 14.04.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 003437375-0022 28.10.2016 EM 
(71) ALCUDIA DESIGN, S.L.U.  (ES) 

C/ Cuartel, 91, 07300 Inca (Baleares), SPAIN 
(72) BULDU FREIXA, Esteve (ES) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
503 

(11) 32048 
(21) 3-2017-00702 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 14.04.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 003437375-0024 28.10.2016 EM 
(71) ALCUDIA DESIGN, S.L.U.  (ES) 

C/ Cuartel, 91, 07300 Inca (Baleares), SPAIN 
(72) BULDU FREIXA, Esteve (ES) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32049 
(21) 3-2017-00703 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 14.04.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 003437375-0027 28.10.2016 EM 
(71) ALCUDIA DESIGN, S.L.U.  (ES) 

C/ Cuartel, 91, 07300 Inca (Baleares), SPAIN 
(72) BULDU FREIXA, Esteve (ES) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32050 
(21) 3-2017-00720 (28) 02 
(54) Bàn  (51) 06-03 

(22) 17.04.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Sofia nội thất  (VN) 

Số 946 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Minh Hoàn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LINK&PARTNERS (LINK&PARTNERS) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32051 
(21) 3-2017-00721 (28) 02 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 17.04.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Sofia nội thất  (VN) 

Số 946 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Minh Hoàn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LINK&PARTNERS (LINK&PARTNERS) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
509 

(11) 32052 
(21) 3-2017-00722 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 17.04.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Sofia nội thất  (VN) 

Số 946 đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Minh Hoàn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LINK&PARTNERS (LINK&PARTNERS) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
510 

(11) 32053 
(21) 3-2017-00759 (28) 01 
(54) Túi (51) 09-05 

(22) 21.04.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH Nông sản úc  (VN) 

212/1 Bến Bạch Đằng, KV1, phường Châu Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 
(72) Tôn Thửa Thiện  (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32054 
(21) 3-2017-00937 (28) 01 
(54) Hộp đựng khẩu trang y tế (51) 09-03 

(22) 23.05.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH tập đoàn Phú Bảo  (VN) 

Lầu 2, tòa nhà Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lê Phạm Minh Ngọc (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
512 

(11) 32055 
(21) 3-2017-00948 (28) 01 
(54) Dụng cụ pha trà, cà phê (51) 07-02 

(22) 24.05.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Trần Long Quân  (VN) 

F8/K300 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Long Quân  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32056 
(21) 3-2017-01011 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 01.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 201616751 02.12.2016 AU 
(71) Rockit Global Limited  (NZ) 

18 Cooper Street, Havelock North 4130, New Zealand 
(72) David John Sutcliffe (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32057 
(21) 3-2017-01073 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 09.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) DECATHLON   (FR) 

4, Boulevard de Mons, F-59650 Villeneuve d'Ascq, France 
(72) Benoit BURONFOSSE (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32058 
(21) 3-2017-01078 (28) 01 
(54) Khung bánh xe (51) 12-16 

(22) 12.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) MKA TRADING (HK) LIMITED  (HK) 

Room 902, 9/F, Bank Centre, 636 Nathan Road, Hong Kong 
(72) LEE CONG QUAN (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương (INC IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32059 
(21) 3-2017-01116 (28) 01 
(54) Bao gói mì (51) 09-05 

(22) 15.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Châu á   (VN) 

Số 8 đường TS15 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh 

(72) Lê Hoàng Minh  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                      1.1                                       1.2 
 

   
 

1.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32060 
(21) 3-2017-01117 (28) 02 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-05 

(22) 15.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Nam Xanh  (VN) 

B006 Hoa Cau, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Lương Quân (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32061 
(21) 3-2017-01166 (28) 01 
(54) Đĩa mài (51) 15-09 

(22) 22.06.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 29/588,660 22.12.2016 US 
(71) 3M Innovative Properties Company  (US) 

3M Center, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States of America 
(72) Siriporn JIWPANICH (TH), Namhyuk KIM (KR), Loc Xuong VAN (US), Maiken 

GIVOT (DE), Alice B. MORIS (US), Louis Stanley MOREN (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32062 
(21) 3-2017-01167 (28) 01 
(54) Bát (51) 07-01 

(22) 22.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
521 

(11) 32063 
(21) 3-2017-01168 (28) 01 
(54) Đĩa (51) 07-01 

(22) 22.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
522 

(11) 32064 
(21) 3-2017-01169 (28) 01 
(54) ấm đựng chất lỏng (51) 07-01 

(22) 22.06.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32065 
(21) 3-2017-01246 (28) 01 
(54) Thiết bị bay (51) 12-07, 12-99 

(22) 04.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần xây lắp điện I  (VN) 

Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Quang Vũ  (VN), Nguyễn Quang Vinh (VN), Nguyễn Ngọc Tuyền  (VN), Chu 

Bá Chung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32066 
(21) 3-2017-01281 (28) 01 
(54) Bình đun nước nóng (51) 23-03 

(22) 10.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà  (VN) 

Lô CN1 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Lê Vĩnh Sơn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32067 
(21) 3-2017-01284 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 10.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Nguyễn Văn Sáu  (VN) 

Số 26/6 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
(72) Nguyễn Văn Sáu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32068 
(21) 3-2017-01289 (28) 01 
(54) Đế giày (51) 02-04 

(22) 10.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai  (VN) 

1/1 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
(72) Lai Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32069 
(21) 3-2017-01333 (28) 01 
(54) Đèn Led (51) 26-05 

(22) 17.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần công nghiệp và thiết bị chiếu sáng DUHAL  (VN) 

Lô 30- 31, cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

(72) Đỗ Lâm  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32070 
(21) 3-2017-01339 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08, 09-05 

(22) 19.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Chủ Nhật  (VN) 

Lô số 15, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) CHEN ZHOUYONG (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32071 
(21) 3-2017-01340 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08, 09-05 

(22) 19.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Chủ Nhật  (VN) 

Lô số 15, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) CHEN ZHOUYONG (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32072 
(21) 3-2017-01341 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08, 09-05 

(22) 19.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH thực phẩm Chủ Nhật  (VN) 

Lô số 15, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) CHEN ZHOUYONG (CN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
531 

(11) 32073 
(21) 3-2017-01345 (28) 01 
(54) Cầu là (51) 07-05 

(22) 20.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH Trung Huy  (VN) 

26 Phan Huy Chú, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Nữ Châu Hạnh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32074 
(21) 3-2017-01356 (28) 01 
(54) Nắp chụp đầu đốt của bếp 

ga công nghiệp 

(51) 07-02 

(22) 20.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH DRSAFE  (VN) 

50/3, đường HT 31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32075 
(21) 3-2017-01357 (28) 01 
(54) Nắp chụp đầu đốt của bếp 

ga công nghiệp 

(51) 07-02 

(22) 20.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH DRSAFE  (VN) 

50/3, đường HT 31, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                    1.1                                      1.2                                1.3 
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1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32076 
(21) 3-2017-01386 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 24.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Diana Unicharm  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Anh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32077 
(21) 3-2017-01392 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 

(22) 25.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH nông nghiệp Đông á  (VN) 

Số 75 đường TX 31, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Xuân Bách (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32078 
(21) 3-2017-01396 (28) 01 
(54) Bao gói bánh  (51) 09-05 

(22) 25.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần LIWAYWAY Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32079 
(21) 3-2017-01397 (28) 02 
(54) Bao gói bánh (51) 09-05 

(22) 25.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần LIWAYWAY Việt Nam  (VN) 

Số 14, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Robert Tan Li (PH) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32080 
(21) 3-2017-01444 (28) 02 
(54) Khớp nối dùng cho hệ 

thống phun sương 

(51) 23-01 

(22) 31.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triển Hưng  (VN) 

47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ong Viễn Khánh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32081 
(21) 3-2017-01446 (28) 01 
(54) Béc phun sương (51) 23-01 

(22) 31.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Triển Hưng  (VN) 

47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ong Viễn Khánh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
542 

(11) 32082 
(21) 3-2017-01451 (28) 01 
(54) Chai đựng thuốc (51) 09-01 

(22) 31.07.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 

Số 417 Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32083 
(21) 3-2017-01482 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 04.08.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần bia rượu Hải Đà  (VN) 

Đường Ngô Quyền, khu 4, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Thế Phương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32084 
(21) 3-2017-01486 (28) 01 
(54) Ghế tựa (51) 06-01 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 29/593,172 07.02.2017 US 
(71) ZHUHAI SHICHANG METALS LTD.  (CN) 

No. 2, Chuangye Middle Road, Shuanglinpian Zone, Liangang Industrial Area, Zhuhai 
City, Guang Dong Province 519045, China 

(72) Juan Chavarria (ES) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32085 
(21) 3-2017-01487 (28) 01 
(54) Ghế tựa (51) 06-01 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 29/593,174 07.02.2017 US 
(71) ZHUHAI SHICHANG METALS LTD.  (CN) 

No. 2, Chuangye Middle Road, Shuanglinpian Zone, Liangang Industrial Area, Zhuhai 
City, Guang Dong Province 519045, China  

(72) Juan Chavarria (ES) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32086 
(21) 3-2017-01489 (28) 01 
(54) Ghế tựa (51) 06-01 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 29/593,176 07.02.2017 US 
(71) ZHUHAI SHICHANG METALS LTD.  (CN) 

No. 2, Chuangye Middle Road, Shuanglinpian Zone, Liangang Industrial Area, Zhuhai 
City, Guang Dong Province 519045, China  

(72) Juan Chavarria (ES) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32087 
(21) 3-2017-01500 (28) 01 
(54) Bếp hồng ngoại hai chiều (51) 07-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0006981 15.02.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) JIN HEE, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32088 
(21) 3-2017-01501 (28) 01 
(54) Bếp hồng ngoại hai chiều (51) 07-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0006982 15.02.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) JIN HEE, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32089 
(21) 3-2017-01502 (28) 01 
(54) Bếp hồng ngoại hai chiều (51) 07-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0006983 15.02.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) JIN HEE, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                  1.1                                     1.2                                  1.3 
 
 

      
 
 

                                    1.4                    1.5                        1.6                     1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32090 
(21) 3-2017-01503 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0006984 15.02.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) JIN HEE, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32091 
(21) 3-2017-01504 (28) 01 
(54) Khay nấu dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0006985 15.02.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) JIN HEE, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
552 

(11) 32092 
(21) 3-2017-01505 (28) 01 
(54) Khay nhiệt dùng cho bếp 

hồng ngoại 
(51) 07-02 

(22) 07.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0006986 15.02.2017 KR 
(71) ZAIGLE CO., LTD.  (KR) 

1114. Gayang Techno-Town. 217, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07531, Republic of 
Korea 

(72) JIN HEE, LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32093 
(21) 3-2017-01516 (28) 01 
(54) Chai đựng rượu (51) 09-01 

(22) 08.08.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đức Nhân Tâm  (VN) 

60A Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nhâm Thị Lý (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ (VIET MY IP CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32094 
(21) 3-2017-01524 (28) 01 
(54) Xi lanh để vệ sinh âm đạo 

phụ nữ 

(51) 24-02 

(22) 09.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0010506 07.03.2017 KR 
(71) HAUDONGCHUN Co., Ltd  (KR) 

2F, 32, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Won-seog, CHOI (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32095 
(21) 3-2017-01525 (28) 01 
(54) Pittông của xi lanh (51) 24-02 

(22) 09.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 30-2017-0010507 07.03.2017 KR 
(71) HAUDONGCHUN Co., Ltd.  (KR) 

2F, 32, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Won-seog, CHOI (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
556 

(11) 32096 
(21) 3-2017-01526 (28) 03 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.05.2016 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu  (VN) 

188 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Thị Như Hoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
557 

(11) 32097 
(21) 3-2017-01527 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.05.2016 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu  (VN) 

188 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Thị Như Hoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
558 

(11) 32098 
(21) 3-2017-01528 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.05.2016 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu  (VN) 

188 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Thị Như Hoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
559 

(11) 32099 
(21) 3-2017-01529 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.05.2016 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu  (VN) 

188 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Thị Như Hoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32100 
(21) 3-2017-01530 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 20.05.2016 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Toàn Cầu  (VN) 

188 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Nguyễn Thị Như Hoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32101 
(21) 3-2017-01531 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 

(22) 10.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-003112 17.02.2017 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Dai TAKAKUWA (JP), Kazuhiro SAKAMOTO (JP), Yoshihito KUJIME (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(11) 32102 
(21) 3-2017-01532 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía trước xe 

scut¬ 

(51) 26-06 

(22) 10.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-003113 17.02.2017 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Dai TAKAKUWA (JP), Kazuhiro SAKAMOTO (JP), Yoshihito KUJIME  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

        
 
 

                    1.1                                         1.2                                     1.3                        1.4 
 

 

     
 
 

                           1.5                1.6                                         1.7                                  1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
563 

  
 
 

                                                              1.9                       1.10 
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(11) 32103 
(21) 3-2017-01533 (28) 01 
(54) Yếm xe scutơ (51) 12-16 

(22) 10.08.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-003114 17.02.2017 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Dai TAKAKUWA  (JP), Kazuhiro SAKAMOTO  (JP), Yoshihito KUJIME  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất giấy Thanh Hà  (VN) 

B5 cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(72) Nguyễn Văn Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
666 

(11) 32186 
(21) 3-2017-02161 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất giấy Thanh Hà  (VN) 

B5 cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(72) Nguyễn Văn Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
667 

(11) 32187 
(21) 3-2017-02162 (28) 01 
(54) Rổ (51) 07-07 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
668 

(11) 32188 
(21) 3-2017-02163 (28) 01 
(54) Rổ (51) 07-07 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
669 

(11) 32189 
(21) 3-2017-02164 (28) 01 
(54) Hộp đựng xà phòng (51) 09-03, 23-02 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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                           1.7                                      1.8                                         1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
670 

(11) 32190 
(21) 3-2017-02167 (28) 01 
(54) Lò đốt trấu (51) 23-03 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Văn Hoài Phong (VN), Lê Hữu Duyên (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
671 

(11) 32191 
(21) 3-2017-02168 (28) 01 
(54) Máy xát trắng gạo (51) 15-03 

(22) 19.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Lê Quốc Việt (VN), La Thanh Hải  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                         1.1                                               1.2                                      1.3 
 

      
 

                                     1.4                      1.5                       1.6                1.7



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
672 

(11) 32192 
(21) 3-2017-02172 (28) 01 
(54) Giày đi xe đạp (51) 02-04 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Universal Trim Supply Co., Ltd.  (TW) 

No. 63, Wu Kung 5th Rd., Wu Ku District, New Taipei City 24890, Taiwan 
(72) YANG, Shih-Sheng (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
673 

(11) 32193 
(21) 3-2017-02175 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Nguyễn Thị Lực  (VN) 

Khu công nghiệp Yên Phúc, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Lực  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
674 

(11) 32194 
(21) 3-2017-02182 (28) 01 
(54) Tấm ốp bảng điều khiển 

dùng cho xe ô tô 

(51) 12-16 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-008759 24.04.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Shigeyoshi KABATA (JP), Yosuke TAKAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
675 

(11) 32195 
(21) 3-2017-02183 (28) 01 
(54) Cụm đèn pha cho xe ô tô (51) 26-06 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-008776 24.04.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Junichi SAKAI (JP), Kazuhiko WATANABE (JP), Mitsunori MORITA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                              1.1                                          1.2                                      1.3 
 
 

    
 
 

                          1.4                              1.5                               1.6                         1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
676 

(11) 32196 
(21) 3-2017-02184 (28) 01 
(54) Lưới tản nhiệt cho xe ô tô (51) 12-16 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-008782 24.04.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Mitsunori MORITA (JP), Kazuhiko WATANABE  (JP), Junichi SAKAI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                          1.1                                          1.2                                              1.3 
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                                                 1.7                     1.8                     1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
677 

(11) 32197 
(21) 3-2017-02185 (28) 01 
(54) Xe ô tô (51) 12-08 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-008783 24.04.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Junichi SAKAI  (JP), Kazuhiko WATANABE  (JP), Kenichiro KOIZUMI (JP), 
Mitsunori MORITA (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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                                      1.5                        1.6                      1.7                1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
678 

(11) 32198 
(21) 3-2017-02186 (28) 01 
(54) Cụm đèn pha cho xe ô tô (51) 26-06 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-008775 24.04.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Junichi SAKAI  (JP), Kazuhiko WATANABE  (JP), Mitsunori MORITA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
679 

(11) 32199 
(21) 3-2017-02187 (28) 01 
(54) Thanh chắn chống va đập 

phía trước cho ô tô 

(51) 12-16 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-008781 24.04.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Junichi SAKAI (JP), Kenichiro KOIZUMI  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                  1.1                                          1.2 
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                     1.5                  1.6                         1.7                                      1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
680 

(11) 32200 
(21) 3-2017-02190 (28) 01 
(54) Máng đèn đơn (51) 26-05 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Khải Toàn  (VN) 

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Đặng Trọng Ngôn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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                                             1.2                                                  1.3 
 
 

    
 
 

                                                                    1.4                             1.5 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
681 

(11) 32201 
(21) 3-2017-02191 (28) 01 
(54) Máng đèn đơn (51) 26-05 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Khải Toàn  (VN) 

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Đặng Trọng Ngôn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
682 

(11) 32202 
(21) 3-2017-02192 (28) 01 
(54) Máng đèn đơn (51) 26-05 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Khải Toàn  (VN) 

Lô 33 khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Đặng Trọng Ngôn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
683 

(11) 32203 
(21) 3-2017-02196 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 20.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty Cổ Phần TANAPHAR  (VN) 

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
(72) Đào Đình Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                       1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
684 

(11) 32204 
(21) 3-2017-02202 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 23.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) So Hee, CO (KR), A-Reum, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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                      1.4         1.5                        1.6                                        1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
685 

(11) 32205 
(21) 3-2017-02203 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 23.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) So Hee, CO (KR), A-Reum, Lee (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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                      1.4         1.5                         1.6                                       1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
686 

(11) 32206 
(21) 3-2017-02204 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 23.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần VINACAM  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Duy Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                  1.1                                                               1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
687 

(11) 32207 
(21) 3-2017-02205 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 23.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần VINACAM  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Duy Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                                1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
688 

(11) 32208 
(21) 3-2017-02206 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 23.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần VINACAM  (VN) 

28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Duy Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
689 

(11) 32209 
(21) 3-2017-02223 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 26.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Medi France - Việt Nam  (VN) 

Số nhà 42, ngõ 19, đường Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(72) Trần Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                       1.1                                                           1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
690 

(11) 32210 
(21) 3-2017-02229 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía sau xe ô tô (51) 26-06 

(22) 27.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần ô tô Trường Hải  (VN) 

Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(72) Nguyễn Quang Bảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
691 

(11) 32211 
(21) 3-2017-02230 (28) 01 
(54) Lưới tản nhiệt cho ô tô 

khách 

(51) 12-16 

(22) 27.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần ô tô Trường Hải  (VN) 

Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(72) Nguyễn Quang Bảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
692 

(11) 32212 
(21) 3-2017-02251 (28) 01 
(54) Túi đựng trà (51) 09-05 

(22) 30.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Hương Thành Phú   (VN) 

Số nhà 141, tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
(72) Phạm Thị Thu Hương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

   
 
 

                               1.1                                                        1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
693 

(11) 32213 
(21) 3-2017-02252 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 30.10.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần Yến Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Đặng Phạm Minh Loan (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
695 

(11) 32214 
(21) 3-2017-02253 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 30.10.2017 (43) 25.01.2018 
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(11) 32242 
(21) 3-2017-02415 (28) 01 
(54) Tấm sàn (51) 30-06, 25-01 

(22) 20.11.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 32243 
(21) 3-2017-02416 (28) 01 
(54) Tấm sàn (51) 30-06, 25-01 

(22) 20.11.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đức Xuyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 32244 
(21) 3-2017-02418 (28) 01 
(54) Nắp bút (51) 19-06 

(22) 21.11.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 32245 
(21) 3-2017-02420 (28) 01 
(54) ống xả (51) 12-16 

(22) 21.11.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 004063881-0001 23.06.2017 EM 
(71) IGOR AKRAPOVIC  (SI) 

Rozna Dolina C.VIII/10A, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenia 
(72) Igor Akrapovic  (SI) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 32246 
(21) 3-2017-02453 (28) 01 
(54) Nắp bút (51) 19-06 

(22) 23.11.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 32247 
(21) 3-2017-02457 (28) 03 
(54) Dụng cụ cho người hút 

thuốc 

(51) 27-05, 27-99 

(22) 23.11.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 004020394 26.05.2017 EM 
(71) Philip Morris Products S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Kyungil CHUNG (KR), Florent CUCHET (FR), Philip NILSSON (SE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 32248 
(21) 3-2017-02473 (28) 01 
(54) Thanh chắn chống va đập 

phía trước cho ô tô 

(51) 12-16 

(22) 24.11.2017 (43) 25.01.2018 
(30) 2017-011331 26.05.2017 JP 
(71) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor 

Co., Ltd.)  (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(72) Takeo HORIE (JP), Osamu HORIUCHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 32249 
(21) 3-2017-02486 (28) 01 
(54) Lưới chắn rác (51) 23-99 

(22) 27.11.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH cơ khí và công nghệ Hà Thanh  (VN) 

173/13 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đăng Thạnh (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 32250 
(21) 3-2017-02487 (28) 01 
(54) Phễu thoát nước (51) 23-99 

(22) 27.11.2017 (43) 25.01.2018 
(71) Công ty TNHH cơ khí và công nghệ Hà Thanh  (VN) 

173/13 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đăng Thạnh (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

(210) 4-2016-10135 (220) 13.04.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh đậm, vàng chanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng 703   (VN) 
Số 03, tập thể Bưu điện Nam Thăng 
Long, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 

Asphan, hắc in, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ 
niệm phi kim loại. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt thiết bị điều hoà không khí.  

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), chỗ ở tạm 
thời.  

 

(210) 4-2016-12953 (220) 10.05.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 1.15.23; A15.9.11 
(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu APO  (VN) 
Số 21, tổ 17, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Smart home/nhà thông minh với các thiết bị điện, điện tử có tác dụng tự động 
hóa; tấm pin năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn trang trí; đèn điện; bình nóng 
lạnh hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 20: Giường, tủ; bàn ghế; đồ gỗ mỹ thuật; gương; khung tranh ảnh. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu nhập khẩu, mua bán sản 
phẩm sau: đèn thông minh, nhà thông minh, thiết bị điện thoại thông minh, smart home, 
tấm pin năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng, đèn led, đèn trang trí, đèn điện bình nóng 
lạnh, hệ thống và thiết bị vệ sinh, giường, tủ, bàn ghế, đồ gỗ mỹ thuật, gương, khung tranh 
ảnh. 
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Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây lát; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế các bản vẽ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-16037 (220) 02.06.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty LANGUAGE LINK Việt 

Nam   (VN) 
Số 62 đường Yên Phụ, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LEADCO 

(LEADCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính phục vụ 
quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phần mềm máy tính phục vụ việc phân 
tích trong quản trị kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-17257 (220) 13.06.2016 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất thực phẩm Minh Đức  
(VN) 
SN 208, tổ 5, đường Thạch Bàn, phường 
Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho đồ uống trừ tinh dầu, chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; 

chế phẩm ngũ cốc; đồ uống cacao có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; bánh pudding. 
 

 
(210) 4-2016-29937 (220) 27.09.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 15.7.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư VCM 
GROUP Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); thương mại 
điện tử bán hàng theo đơn đặt hàng qua internet, cụ thể: thời trang (quần áo), hàng tiêu 
dùng (tủ lạnh, điều hòa). 

 

 
(210) 4-2016-30767 (220) 04.10.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.6; 26.3.1; A25.7.6 
(591) Nâu, trắng, xanh cốm, xanh lơ, xanh da 

trời. 
(731) ASHLAND LICENSING AND 

INTELLECTUAL PROPERTY, LLC  
(US) 
5200 Blazer Parkway, Dublin, OHIO 
UNITED STATES 43017  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Các thành phần được sử dụng trong việc sản xuất các sản phẩm chăm sóc răng 

miệng, chăm sóc tóc, chăm sóc da, chăm sóc tại nhà, dược phẩm, các sản phẩm dinh 
dưỡng, lớp phủ, các sản phẩm xây dựng, năng lượng và các chất kết dính, cụ thể là, 
polyme tự nhiên, polyme tổng hợp và bán tổng hợp có nguồn gốc từ thực vật và chiết xuất 
từ hạt, ete xenluloza, vinyl pyroliđon và polyme acrylic, chất kết dính trên cơ sở polyeste 
và polyuretan, anhydrit maleic, butane®iol, tetrahy®rofuran, n-metylpyroli®on, hoạt chất 
trong kem đành răng và nước súc miệng, polyme, polyme dưỡng, chất nhũ hoá, chất bảo 
quản và chất điều chỉnh tính lưu biến dùng cho chăm sóc tóc, chất lọc tia cực tím, chất 
chịu nước, chất làm mềm, chất bảo quản và chất điều chỉnh tính lưu biến dùng cho chăm 
sóc da, polyeste chưa bão hòa và nhựa vinyl este, chất làm đặc, chất điều chỉnh kết cấu, 
gôm xenluloza và polyme vinyl pyroli®on, hy®roxyetylxenluloza (HEC). 

 
Nhóm 02: Chất nhuộm, cụ thể là, thuốc nhuộm tổng hợp để sử dụng bởi thảm và vinyl; 
lớp phủ để bảo vệ và nhuộm màu được sử dụng bởi các nhà sản xuất và nhà chế tạo trong 
ngành công nghiệp chất dẻo cốt sợi; chất ức chế ăn mòn có tính chất của lớp phủ chống ăn 
mòn; lớp phủ có tính chất của sơn dùng cho mục đích bảo vệ và trang trí nội thất và ngoại 
thất; và chất tạo màu cho lớp phủ bề mặt. 

 
Nhóm 40: Tư vấn trong các lĩnh vực dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng/theo yêu cầu của 

khách hàng; tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của 

khách hàng các thành phần sử dụng trong việc sản xuất cảc sản phẩm chăm sóc răng 

miệng, chăm sóc tóc, chăm sóc da, chăm sóc tại nhà, dược phẩm, các sản phẩm dinh 

dưỡng, lớp phủ, các sản phẩm xây dựng, năng lượng và các chất kết dính, cụ thể là 

polyme tự nhiên, polyme tổng hợp và bán tổng hợp có nguôn gốc từ thực vật và chiết xuất 

từ hạt, ete xenluloza, vinyl pyroliđon và polyme acrylic, chất kết dính trên cơ sở polyeste 

và polyuretan, lớp phủ gel, anhydrit maleic, butanediol, tetrahy®rofuran, n-

metylpyroliđon, hoạt chất trong kem đánh răng và nước súc miệng, polyme, chất hãm 

màu, polyme dưỡng, chất nhũ hoá, chất bảo quản và chất điều chỉnh tính lưu biến dùng 

cho chăm sóc tóc, chất lọc tia cực tím, chất chịu nước và chất làm đặc, chất nhũ hoá, chất 

làm mềm, chất bảo quản và chất điều chỉnh tính lưu biến dùng cho chăm sóc da, polyeste 

chưa bão hòa và nhựa vinyl este, tá dược và hệ thống bao viên nén dùng cho các ngành 
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dược phẩm và dinh dưỡng dược, chất làm đặc, chất điều chỉnh kết cấu, gôm xenluloza và 

polyme vinyl pyroli®on, hy®roxyetylxenluloza (HEC), lớp phủ lót (sealer coatings) để sử 

dụng trong sản xuất bao bì và màng; chất nhuộm, cụ thể là, thuốc nhuộm tổng hợp để sử 

dụng với thảm và vinyl; lớp phủ để bảo vệ và nhuộm màu được sử dụng bởi các nhà sản 

xuất và nhà chế tạo trong ngành công nghiệp chất dẻo cốt sợi; chất ức chế ăn mòn và lớp 

phủ chống ăn mòn; lớp phủ có tính chất của sơn và bột nhão dùng cho mục đích bảo vệ và 

trang trí nội thất và ngoại thất; và chất tạo màu cho lớp phủ bề mặt; sản xuất theo đơn đặt 

hàng, theo yêu cầu của khách hàng tất cả các thành phần được sử dụng trong việc sản xuất 

các sản phẩm chăm sóc răng miệng, chăm sóc tóc, chăm sóc da, chăm sóc tại nhà, dược 

phẩm, các sản phẩm dinh dưỡng, lớp phủ, các sản phẩm xây dựng, năng lượng và các chất 

kết dính, cụ thể là polyme tự nhiên, tổng hợp và bán tổng hợp có nguồn gốc từ thực vật và 

chiết xuất từ hạt, ete xenluloza, vinyl pyroliđon và polyme acrylic, chất kết dính trên cơ sở 

polyeste và polyuretan, lớp phủ gel, anhydrit maleic, butane®iol, tetrahy®rofuran, n- 

metylpyroliđon, hoạt chất trong kem đánh răng và nước súc miệng, polyme, chất hãm 

màu, polyme dưỡng, chất nhũ hoá, chất bảo quản và chất điều chỉnh tính lưu biến dùng 

cho chăm sóc tóc, chất lọc tia cực tím, chất chịu nước và chất làm đặc, chất nhũ hoá, chất 

làm mềm, chất bảo quản và chất điều chỉnh tính lưu biên dùng cho chăm sóc da, polyeste 

chưa bão hòa và nhựa vinyl este, tá dược và hệ thống bao viên nén dùng cho các ngành 

dược phẩm và dinh dưỡng dược, chất làm đặc, chất điều chỉnh kết cấu, gôm xenluloza và 

polyme vinyl pyroli®on, hy®roxyetylxenluloza (HEC), lớp phủ lót (sealer coatings) để sử 

dụng trong sản xuất bao bì và màng, chất nhuộm, cụ thể là, thuốc nhuộm tổng hợp để sử 

dụng với thảm và vinyl, lớp phủ để bảo vệ và nhuộm màu được sử dụng bởi các nhà sản 

xuất và nhà chế tạo trong ngành công nghiệp chất dẻo cốt sợi, chất ức chế ăn mòn và lớp 

phủ chống ăn mòn, lớp phủ có tính chất của sơn và bột nhão dùng cho mục đích bảo vệ và 

trang trí nội thất và ngoại thất, và chất tạo màu cho lớp phủ bề mặt. 
 

 
(210) 4-2016-32110 (220) 14.10.2016 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.5.25 

(591) Xanh, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phong cách 
mới Việt Nam (VIETNAM 
NEWSTYLE.,JSC)  (VN) 
Số 7, ngách 15, ngõ 68 đường Cầu Giấy, 

phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); thương mại 

điện tử bán hàng và dịch vụ, dịch vụ bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng qua mạng 

internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện các thiết bị và linh kiện điện 

tử như máy vi tính, máy in, máy chiếu, máy bánh kẹo, gạo, mỳ, đồ uống có cồn, cây cảnh, 

hoa tươi, động vật sống, đồ nội thất (giường, bàn, tủ), đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ 
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nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), thủy hải sản tươi sống hoặc đã chế 

biến (tôm, cua,cá mực); quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh; tiếp thị (marketing)  
 

 
(210) 4-2016-32952 (220) 21.10.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 25.7.20 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HASKY   (VN) 
Lô 50 khu biệt thự cao cấp Đỉnh Long, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; vách bằng 

hợp kim nhôm; cửa và vách bằng kim loại. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến thương mại; mua bán các sản phẩm công nghệ cao như: 
máy vi tính, điện thoại, máy in, máy chiếu, đồng hồ, máy ảnh; mua bán vật liệu xây dựng 
như: gạch, sắt thép, xi măng, đá hoa; mua bán máy xây dựng như máy xúc, máy ủi, máy 
trộn bê tông; mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới 
bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; kinh doanh bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 37: Giám sát xây dựng; dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 
cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ cho thuê: kho bãi, phương tiện để vận 
chuyển hàng hóa; lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; đại lý làm thủ tục hải 
quan cụ thể là thông quan hàng hóa; dịch vụ phân phát các bưu kiện. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; trang trí (thiết kế) nội thất; thiết kế bản vẽ xây dựng; đo đạc 
đất đai; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-40992 (220) 22.12.2016 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng, đỏ cam. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

thương mại Bảo Ngọc Phát 
(VN) 
140/83/83 đường Vườn Lài, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp; dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn (cơm hộp, 

cơm văn phòng); nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2016-42514 (220) 30.12.2016 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Thu 
Hiền  (VN) 
02 Lê Quý Đôn, phường 4, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 

quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-00456 (220) 09.01.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.2; 26.7.25; A26.4.24

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH HOME LUX   (VN) 
Số 04/120 phố Yên Phụ, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn các loại như: (sơn tường, sơn chống thấm, sơn đặc chủng trên sắt 

thép, sơn kính, sơn inox, sơn đồng, sơn bê tông).  
 

 
(210) 4-2017-01374 (220) 19.01.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Hoàng Văn Phương   (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa  
 

(511)   Nhóm 30: cà phê, ca cao, gạo, bột sắn, bánh, kẹo.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh cà phê, ca cao, bánh ngọt, gạo, bột sắn.  
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(210) 4-2017-03652 (220) 23.02.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A6.7.5; 4.3.3; 7.11.1; 25.12.1 
(591) Ghi, vàng nhạt, đỏ, vàng đậm, nâu, đen, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Seven Bridges  

(HK) 
Tầng 05 toà nhà Lighthouse, số 1254 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia tươi; bia có pha thêm (bổ sung thêm) khoáng chất; bia có pha thêm (bổ 
sung thêm) mật ong; bia có pha thêm (bổ sung thêm) nước xi rô hoa quả; bia không chứa 
cồn.  

 

 
(210) 4-2017-03656 (220) 23.02.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; A6.7.5; 7.11.1 
(591) Trắng, tím, đen, nâu, vàng đậm, vàng 

nhạt, da cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Seven Bridges  

(HK) 
Tầng 05 toà nhà Lighthouse, số 1254 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; bia tươi; bia có pha thêm (bổ sung thêm) khoáng chất; bia có pha thêm (bổ 
sung thêm) mật ong; bia có pha thêm (bổ sung thêm) nước si rô hoa quả; bia không chứa 
cồn.  

 

 
(210) 4-2017-03657 (220) 23.02.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 25.12.1; 7.11.1; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đen, nâu, trắng, hồng đậm, hồng nhạt, 

vàng nhạt, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH Seven Bridges  

(HK) 
Tầng 05 toà nhà Lighthouse, số 1254 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Bia; bia tươi; bia có pha thêm (bổ sung thêm) khoáng chất; bia có pha thêm (bổ 
sung thêm) mật ong; bia có pha thêm (bổ sung thêm) nước xi rô hoa quả; bia không chứa 
cồn.  

 

 
(210) 4-2017-05776 (220) 15.03.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh, trắng.(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni. 
 

Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn. 
 

Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, 
thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt ký sinh trùng; chất diệt động vật có hại.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, thông gió.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, keo dán cho văn phòng.  
 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, amiang, mica (tất cả dạng thô hoặc bán thành phẩm).  
 

Nhóm 22: Lưới, vải bạt, vải nhựa, bao đựng và túi (bằng vải dệt để bao gói).  
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 
trứng sữa và các sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Chè, café, đường, gạo, bột sắn.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; thức ăn cho động vật, mạch nha dùng cho động 
vật. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, dịch vụ nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-05778 (220) 15.03.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni.  
 

Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, 
thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt ký sinh trùng; chất diệt động vật có hại.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, thông gió.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, keo dán cho văn phòng.  
 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, amiang, mica (tất cả dạng thô hoặc bán thành phẩm) 
 

Nhóm 22: Lưới, vải bạt, vải nhựa, bao đựng và túi (bằng vải dệt dùng để bao gói)  
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 
trứng sữa và các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Chè, café, đường, gạo, bột sắn.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; thức ăn cho động vật, mạch nha dùng cho động 
vật 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, dịch vụ nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-05779 (220) 15.03.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty CP sản xuất và 
thương mại NEWPRO  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni.  
 

Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; đánh bóng; xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm.  
 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn.  

 
Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt ký sinh trùng; chất diệt động vật có hại.  
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Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, thông gió.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; keo dán cho văn phòng.  
 

Nhóm 17: Cao su; nhựa pec-ca; amiang; mica (tất cả dạng thô hoặc bán thành phẩm) 
 

Nhóm 22: Lưới; vải bạt; vải nhựa; bao đựng và túi (bằng vải dệt để bao gói) 
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 
trứng sữa và các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Chè, café, đường, gạo, bột sắn.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi; thức ăn cho động vật, mạch nha. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, dịch vụ nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-06080 (220) 17.03.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh da trời, đỏ.(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Cần  (VN) 
ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh bóng (công cụ làm bóng láng); dụng cụ làm láng mịn (dụng cụ 

làm bóng láng); dụng cụ xây dựng cầm tay như: bàn chải, sủi, dao trét, bay, súng, êke 
thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2017-06081 (220) 17.03.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

  
(731) Nguyễn Thanh Cần   (VN) 

ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh bóng (công cụ làm bóng láng); dụng cụ làm láng mịn (dụng cụ 

làm bóng láng); dụng cụ xây dựng cầm tay như: bàn chải, sủi, dao trét, bay, súng, êke 
thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2017-06082 (220) 17.03.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Cần   (VN) 
ấp Phú Hưởng, xã Đông Thái, huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang  
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh bóng (công cụ làm bóng láng); dụng cụ làm láng mịn (dụng cụ 

làm bóng láng); dụng cụ xây dựng cầm tay như: bàn chải, sủi, dao trét, bay, súng, êke 

thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2017-08549 (220) 05.04.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.9.1; 3.7.17; A1.1.10; 25.1.6 

(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, đỏ, xanh dương 

đậm, trắng, cam, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 101   (VN) 
635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trai, sò, ngao không còn sống; tôm không còn sống; thực phẩm trên cơ sở cá; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thịt; thịt lợn.  

 

Nhóm 30: Baozi (bánh bao có nhân); sủi cảo; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh quy; 

bánh ngọt.  

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị không có cồn; bia; nước sinh tố; nước sô 

đa; nước hoa quả ướp lạnh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ quầy rượu.  
 

(210) 4-2017-08713 (220) 07.04.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.3.3; A11.3.6; A5.3.13; A5.3.15; 

A11.1.4; 26.1.1; A26.1.24 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể: Milk 
Tea House's  (VN) 
Số 441, đường Trần Phú, phường Lam 

Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2017-08800 (220) 07.04.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kim Gia Khang  
(VN) 
16 Võ Chí Công, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thép góc; tấm kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; phụ 

kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-10789 (220) 21.04.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Cam, xanh dương, vàng nâu, đỏ. 
(731) Công ty TNHH cửa sổ Việt 

Châu á Aseanwindow  (VN) 
A7/40 ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thanh nhôm, thanh sắt, cửa, vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-12435 (220) 05.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.1.2; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phân bón Hàn Quốc  (VN) 
Số 638, tổ 8, ấp 2, xã Đạo Thạnh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa ni-tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của 

cây trồng; đất mùn để làm phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-12660 (220) 08.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bích Đào  (VN) 
217/6 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng và chế phẩm vệ sinh.  
 

Nhóm 19: gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 

Nhóm 20: Giá; đồ trang trí bằng nứa, tre, mây, cói như giỏ đựng hoa; đồ thủ công mỹ 
nghệ (chưa xếp vào nhóm khác) bằng gỗ. 

 
Nhóm 35: Bán buôn các loại mặt hàng như gạo, cà phê, chè, điều, rau, quả, thực phẩm, đồ 
uống, văn phòng phẩm, đồ dùng cho gia đình: nệm, đồ nội thất, mỹ phẩm, xà phòng, chất 
tẩy rửa, chất làm bóng và chế phẩm vệ sinh, hàng thủ công mỹ nghệ như mũ cói, túi cói, 
hàng gốm sứ, vải; bán buôn động vật sống; cung ứng và quản lý nguồn lao động; xuất 
nhập khẩu nông sản, đồ uống, hàng thủ công mỹ nghệ như giỏ mây, túi cói, mũ cói, 
giường, tủ, bàn, ghế, ván ép, ván mỏng khác. 

 
Nhóm 37: Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác: trường học, bệnh viện, toà nhà.  

 

 
(210) 4-2017-12836 (220) 09.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SIAM CITY CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
7th-12th Floors, Column Tower, No. 199 
Ratchadapisek Road, Klongtoey, 
Klongtoey Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ống cứng, không bằng kim loại cho 

xây dựng; nhựa đường, hắc ín và bitum (nhựa rải đường); công trình xây dựng không bằng 
kim loại có thể chuyên chở được; đài kỷ niệm không bằng kim loại; bê tông; ngói gốm lát 
tường; ngói bê tông để lợp mái; vữa dùng cho xây dựng; sàn bê tông đúc sẵn; tường bê 
tông đúc sẵn (cấu kiện xây dựng); cột bê tông; ngói và gạch lát cốt thép hoặc dự ứng lực; 
khối lát sàn, không bằng kim loại; đường ống xi măng; vật liệu xây dựng bằng thạch cao; 
tấm gốm lát sàn; tấm lợp bằng xi măng; gạch; gạch khối; xi măng trộn sẵn; gạch lát 
tường, không bằng kim loại; gạch lát sàn, không bằng kim loại; ngói lợp mái, không bằng 
kim loại; ngói lợp mái kiểu môzaic (Roof tiles mosaic) dùng trong xây dựng; cấu kiện xây 
dựng bằng bê tông; xi măng; đất làm gạch [vật liệu xây dựng]; máng nước trên mái, 
không bằng kim loại; ống sa thạch; ống thoát nước, không bằng kim loại; vôi dùng cho 
xây dựng; tấm xi măng; đá vôi; mái đua không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; thanh 
mỏng lát trần nhà không bằng kim loại; đường gờ, không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng; ván ốp và tất cả các sản phẩm xi măng.  

 
Nhóm 35: Tư vấn và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng 
quyền thương mại; tư vấn và quản lý kinh doanh công nghiệp và thương mại; nghiên cứu 
thị trường; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn vào các dự án, công ty liên doanh quản lý rác thải; đầu tư quỹ vào 
các dự án, công ty liên doanh quản lý rác thải; đầu tư vốn; đầu tư quỹ. 
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Nhóm 37: Xây dựng công trình, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lát gạch và lợp 

ngói; dịch vụ xây, lát; lắp đặt các khối lắp ghép xây dựng; xây dựng nhà ở; xây dựng đập, 

đê; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng đường xá; lắp đặt, cải tạo, sửa chữa và bảo trì 

hệ thống xử lý nước thải; lắp đặt, cải tạo, sửa chữa và bảo trì hệ thống xử lý nước thải hóa 

lý; lắp đặt, cải tạo, sửa chữa và bảo trì hệ thống xử lý rác thải công nghiệp; lắp đặt, cải tạo, 

sửa chữa và bảo trì hệ thống xử lý rác thải hoá học; lắp đặt, cải tạo, sửa chữa và bảo trì hệ 

thống quản lý rác thải công nghiệp; lắp đặt, cải tạo, sửa chữa và bảo trì hệ thống cung cấp 

và loại thải hoá chất tại nhà máy hoặc các nơi khác; sửa chữa dưới nước; xây dựng dưới 

nước; lát đường; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển và tích trữ rác; thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch 

vụ trên. 

 

Nhóm 40: Xử lý nước; tái chế rác và phế thải, tái chế [tái chế chất thải]; phân loại rác và 

vật liệu tái chế [chuyển hoá]; dịch vụ đốt rác và chất thải; tiêu hủy rác và chất thải; xử lý 

rác thải [chuyển hoá]; sản xuất hoá chất công nghiệp theo đơn đặt hàng và thông số kỹ 

thuật của người khác; sản xuất sản phẩm hóa học; sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế theo 

đơn đặt hàng và thông số kỹ thuật của người khác; sản xuất thiết bị và dụng cụ [bộ phận 

của máy móc] bằng kim loại theo đơn đặt hàng và thông số kỹ thuật của người khác; sản 

xuất thiết bị và dụng cụ bằng kim loại; sản xuất thiết bị và dụng cụ [bộ phận của máy 

móc] bằng sắt theo đơn đặt hàng và thông số kỹ thuật của người khác; sản xuất thiết bị và 

dụng cụ [bộ phận của máy móc] bằng đồng theo đơn đặt hàng và thông số kỹ thuật của 

người khác; sản xuất kim loại thường thô hoặc bán thành phẩm bao gồm sắt, đồng theo 

đơn đặt hàng và thông số kỹ thuật của người khác; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan 

đến tất cả các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; đào tạo thực hành [thao 

diễn]; dịch vụ đào tạo bằng thiết bị mô phỏng; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo trong lĩnh 

vực quản lý môi trường; đào tạo; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch 

vụ trên. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên 

cứu kỹ thuật; nghiên cứu công nghiệp, nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; thiết kế công nghệ kỹ thuật 

số/công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ thông tin, lộ trình triển khai công nghệ thông 

tin, và chính sách công nghệ thông tin cho các hoạt động kinh doanh có sử dụng phần 

mềm dành cho doanh nghiệp của SAP hoặc không phải của SAP, cho các ứng dụng di 

động, cho các ứng dụng web, cho việc phân tích dữ liệu lớn (big data), cho mạng thiết bị 

được kết nối qua internet, dịch vụ này bao gồm sự chỉnh sửa theo yêu cầu các gói phần 

mềm và tạo ra các chương trình mới để hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh bao gồm cung cấp 

sự hỗ trợ điều hành công nghệ thông tin cho các giải pháp sau triển khai, và an ninh công 

nghệ thông tin; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn an ninh về người và tài sản; kiểm tra nhà máy cho mục đích an 

toàn; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2017-13189 (220) 11.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALO Quốc Tế  
(VN) 
Số 11 liền kề 1, khu Bemes, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả, bột bả matit, bitum, hắc ín.  
 

 
(210) 4-2017-13777 (220) 17.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH SUNBOW PAINT 
Việt Nam  (VN) 
Số 76B4, tổ 25, KP3, phường Long Bình 
Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2017-13818 (220) 17.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.1 
(591) Xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Trịnh Vĩnh Nghi  (VN) 
141 An Bình, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, máy phát điện, động cơ điện của máy bơm nước, 
máy hàn, máy xay bột, máy biến tần, máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn 
điện chiếu sáng, đèn LED (đèn đi-ốt phát quang), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ 
tùng máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2017-14175 (220) 19.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.11.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy tinh Phú 
Hòa  (VN) 
Lô số 2, đường 20, khu công nghiệp Tân 
Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
751 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm: cốc, chai, lọ, hũ làm bằng thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2017-15297 (220) 29.05.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; A18.1.9; 18.1.23; 1.15.23; 26.1.4
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Hai Rê  (VN) 
170 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn ô tô. 
 

Nhóm 09: Bình ắc quy 
 

Nhóm 12: Săm xe; lốp xe 
 

 
(210) 4-2017-16016 (220) 02.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) DNATA  (AE) 

dnata Travel Centre, P.O. Box 1515, 
Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần cứng máy tính; máy vi tính; thiết bị và 
dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa (khảo sát, đo đạc), nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, 
cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đã 
ghi; điã compắc; đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu cho thiết bị 
vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa.  
 

Nhóm 16: Sách hướng dẫn sử dụng (sổ tay người dùng) cho phần mềm máy tính; đồ dùng 
giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị); giấy, bìa cứng và các sản phẩm làm từ những 
nguyên liệu này, không thuộc các nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
nghệ sĩ; chổi quét sơn (bút lông để vẽ); máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ nội thất); 
vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để 
in (bản in đúc).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và bảo trì phần cứng máy tính; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy tính; 
dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc; dịch vụ sửa chữa máy bay.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm và phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư 

vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; phân tích 
hệ thống máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; chuyển 
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đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải chuyển đổi vật lý); 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác (tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người 

khác), dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ khôi 

phục dữ liệu máy tính; dịch vụ khoa học và công nghệ  liên quan đến phần cứng và phần 
mềm máy tính; nghiên cứu khoa học và nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và phân 

tích công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-16033 (220) 02.06.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 87292306 06.01.2017 US 
  

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 

America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 04: Nến, (hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 87/292,306 ngày 06/01/2017 ở Hoa Kỳ).  
 

Nhóm 08: Đồ dẹt ở bàn ăn; dụng cụ cầm tay dùng cho nhà bếp, cụ thể là cái kẹp, dụng cụ 

mở hộp, dao cắt bánh pizza; dụng cụ để cắt, dao, dụng cụ mài dao, đồ khui hộp, kéo cắt; 
dụng cụ gọt vỏ thực phẩm không dùng điện; dụng cụ cầm tay, cụ thể là búa, khoan, cưa, 

tua vít và đục, dụng cụ cạo sơn và dụng cụ dẫn hướng để cắt; dụng cụ làm vườn và làm cỏ, 

cụ thể là cào, xẻng, lưỡi cắt và kéo xén (tông đơ). 
 

Nhóm 11: Bộ đèn chiếu sáng; chụp đèn; chân đèn; chụp đèn dạng chạm khắc họa tiết; đèn 
ngủ chạy điện; đèn chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời, cụ thể là bộ đèn chiếu sáng và 

thiết bị đèn chiếu sáng bên trong và bên ngoài nhà dùng năng lượng mặt trời; bộ đèn 

chiếu sáng gắn tường; bộ phân phối dùng cho thiết bị làm sạch không khí và khử mùi 
trong phòng; nến chạy điện; bát thắp lửa (thiết bị chiếu sáng), (hưởng quyền ưu tiên theo 

đơn số 87/292, 306 ngày 06/01/2017 ở Hoa Kỳ)  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; hộp đựng đồ kim hoàn và đồ trang sức, (hưởng quyền ưu tiên theo 

đơn số 87/292, 306 ngày 06/01/2017 ở Hoa Kỳ)  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm, khay đựng giấy; bảng bằng giấy hoặc bàn để ghim 

tài liệu, bảng viết phấn, bảng đen, bảng thông báo, bảng từ tính; bộ dụng cụ văn phòng 

phẩm để bàn; khay đựng tài liệu để bàn, khay đựng tài liệu và văn phòng phẩm để bàn, vật 
dụng chặn giữ sách; hộp bằng giấy để đựng hồ sơ và tập tài liệu cho cá nhân và công việc, 

khay đựng hồ sơ; tập sách ảnh và thùng đựng; bút lông dùng để vẽ; quả địa cầu; khuôn tô 

màu; khuôn tô màu giấy dán tường; con lăn để sơn, khay đựng màu vẽ; con dấu cao su; 
tạp chí; giấy ghi nhớ; bìa cứng đựng tài liệu, nhãn dán dùng để ghi tên hồ sơ và nhãn dán 

(dạng bìa cứng) để ghi mục lục; bộ sách hoạt họa dành cho trẻ em.  

 
Nhóm 20: Giá để sách dạy nấu ăn. 
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(210) 4-2017-16034 (220) 02.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/292,933 08.01.2017 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải lanh; rèm cửa nhà tắm; lớp lót rèm nhà tắm; tấm đệm làm bằng bông; tấm 

đệm làm bằng bọt biển; đồ chăn ga gối đệm, cụ thể là chăn bông, khăn trải giường và bộ 
khăn trải giường, khăn phủ gối, vỏ gối, rèm che chân giường, tấm trải giường, chăn, khăn 
phủ giường, chăn lông vịt, đệm cách nhiệt và thảm phủ giường; đồ vải lanh dùng cho bàn 
ăn không làm từ giấy, cụ thể là miếng lót bày đĩa ở bàn ăn, khăn ăn, khăn trải bàn, tấm 
trải dọc bàn; vải che cửa sổ, cụ thể là, rèm cửa sổ, rèm cửa sổ xếp nếp, rèm cửa sổ trong 
suốt, rèm cửa sổ giăng ngang, rèm che ngang cửa sổ; khăn tắm; khăn mặt; khăn lau đĩa; 
găng lò nướng; vỏ đệm; tấm bọc nắp đậy nhà vệ sinh bằng vải. 

 
Nhóm 26: Hoa nhân tạo; quả nhân tạo; cây nhân tạo; dây trang trí kết bằng hoa, quả, cây 
cỏ nhân tạo và vòng hoa nhân tạo; cây cảnh nhân tạo. 

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm trang trí trên mặt có hoạt tiết; thảm chùi chân ở cửa; thảm 
trải lối đi trên sàn nhà; thảm phòng tắm; thảm lót bồn tắm bằng vải; miếng lót cố định 
thảm, cụ thể là tấm lót thảm chống trơn trượt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại mặt hàng tiêu dùng, cụ thể là chất bảo quản 
gỗ, chất nhuộm màu cho gỗ, sơn, mỹ phẩm, nước hoa, nến, thiết bị và đồ trang trí bằng 

kim loại, đồ dẹt ở bàn ăn (dao, thìa, đĩa), dụng cụ để cắt, dụng cụ cắt cỏ và làm vườn, đồ 

trang trí cho bãi cỏ và khu vườn, cân điện tử, nhiệt kế thời tiết không dùng cho mục đích y 
tế, thìa và cốc để đo, sản phẩm quang học, thiết bị điện tử và phụ kiện của chúng, giá treo 

đèn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị phân chia cho máy làm mát không khí và khử mùi phòng, 

dụng cụ đo thời gian và phụ kiện của chúng, phụ kiện trang sức, đồ trang sức, hộp đựng 
đồ trang sức và phụ kiện, đồ văn phòng phẩm, sách, dụng cụ học tập, vali đựng hành lí, túi 

xách, đồ da, «, đá, tượng nhỏ, bức tượng, đồ nội thất, giá treo rèm, đồ để sắp xếp và lưu 

trữ và phụ kiện của chúng, đồ để chứa đựng, đồ bằng thuỷ tinh, đồ trang trí nhà, thiết bị 
gia dụng, thiết bị nhà bếp, đồ dùng trên bàn ăn, đồ dệt may, vải, đồ trải giường, quần áo, 

đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện cho quần áo, hoa giả, trái cây giả, cây giả, thảm dầy trải 

sàn, thảm, đồ dùng cho các bữa tiệc, trò chơi, thiết bị thể dục, đồ trang trí cho lễ Giáng 
sinh, quà tặng, thiết bị thể thao, đồ chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại hàng 

tiêu dùng, cụ thể là chất bảo quản gỗ, chất nhuộm màu cho gỗ, sơn, mỹ phẩm, nước hoa, 

nến, thiết bị và đồ trang trí bằng kim loại, đồ dẹt ở bàn ăn (dao, thìa, đĩa), dụng cụ để cắt, 
dụng cụ cắt cỏ và làm vườn, đồ trang trí cho bãi cỏ và khu vườn, cân điện tử, nhiệt kế thời 

tiết không dùng cho mục đích y tế, thìa và cốc để đo, sản phẩm quang học, thiết bị điện tử 
và phụ kiện của chúng, giá treo đèn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị phân chia cho máy làm 

mát không khí và khử mùi phòng, dụng cụ đo thời gian và phụ kiện của chúng, phụ kiện 

trang sức, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện, đồ văn phòng phẩm, sách, 
dụng cụ học tập, vali đựng hành lí, túi xách, đồ da, «, đá, tượng nhỏ, bức tượng, đồ nội 
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thất, giá treo rèm, đồ để sắp xếp và lưu trữ và phụ kiện của chúng, đồ để chứa đựng, đồ 
bằng thủy tinh, đồ trang trí nhà, thiết bị gia dụng, thiết bị nhà bếp, đồ dùng trên bàn ăn, 

đồ dệt may, vải, đồ trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ kiện cho quần áo, 

hoa giả, trái cây giả, cây giả, thảm dầy trải sàn, thảm, đồ dùng cho các bữa tiệc, trò chơi, 
thiết bị thể dục, đồ trang trí cho lễ Giáng sinh, quà tặng, thiết bị thể thao, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-16982 (220) 09.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương.
(731) Công ty cổ phần Dream Lite  

(VN) 
Liền kề 11-27, khu đô thị mới An Hưng, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 

Dương (NAM DUONG IP COMPANY 

LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm trần, tấm lợp mái, vách ngăn, tấm lát sàn, tấm treo trang trí (tất cả đều 

bằng phi kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán: tấm trần, tấm lợp mái, vách ngăn, tấm lát sàn, tấm treo trang trí.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; trang trí nội ngoại thất công 

trình.  
 

 
(210) 4-2017-16983 (220) 09.06.2017 

  (441) 25.01.2018 

  
(731) Công ty cổ phần Dream Lite  

(VN) 
Liền kề 11-27, khu đô thị mới An Hưng, 

phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 

Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm trần phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán tấm trần phi kim loại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; trang trí nội ngoại thất công 

trình.  
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(210) 4-2017-17015 (220) 09.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.1.4; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần FEDDY  (VN) 
Tầng 22, tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt và gia cầm (không còn sống); các sản phẩm làm từ thịt và gia cầm: thịt và 

gia cầm đã qua chế biến (bảo quản, ướp muối, phơi khô, cấp đông, đóng hộp, xúc xích, 
lạp xưởng, thịt dăm bông, pa-tê gan, chà bông, giò lụa, giò thủ, chân giò, há cảo, xíu mại); 
rau và hoa qua đã qua chế biến; thủy sản đã qua chế biến (bảo quản, phơi khô, cấp đông, 
đóng hộp); trứng; sữa và sản phẩm từ sữa; bơ; bơ thực vật; phô mai; đậu phụ; dầu ăn; mỡ 
ăn. 

 
Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh kẹo; đường; snack; bánh mì; gia vị; kem lạnh; nước uống trên 
cơ sở cà phê, trà.   

 
Nhóm 31: Động vật sống; các loại rau, củ, quả, trái cây, nấm tươi; hoa tươi; thủy hải sản 
tươi sống; hạt giống; thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tăng lực; nước uống dinh dưỡng. 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa nhằm mục 
đích bán hàng; dịch vụ trưng bày để bán sản phẩm và bán ở siêu thị, đại siêu thị và cửa 
hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và bán lẻ hàng lương thực thực phẩm có nguồn gốc động vật, 
lương thực thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được 
và đã được chế biến, bảo quản hoặc đông lạnh dùng làm đồ ăn (cụ thể gồm thực phẩm làm 
từ cá, thịt, trái cây tươi, trái cây đông lạnh, thảo mộc tươi, rau củ quả tươi, rau củ quả 
đông lạnh), thực phẩm ăn nhanh có nguồn gốc từ thực vật đã chÓ biến, bảo quản dùng làm 
đồ ăn (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, đồ ăn 
nhanh), gia vị, nông sản khô (đậu, bắp, tiêu, mộc nhĩ, bún, phở, mì sợi, miến, mì ống, hủ 
tiếu, thực phẩm chay, dầu ăn, trứng gia cầm, thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), 
bánh mì, bột mì, gạo, hạt ngũ cốc, thực phẩm đóng hộp (cá, trái cây, thịt heo, thịt bò, thịt 
gia cầm, rau, cá thu sốt cà chua, cá ngừ ngâm dầu thực vật), mứt nhão, thức ăn/thực phẩm 
cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, thực phẩm trên cơ sở yến mạch, xúc xích, thịt giăm 
bông, đồ uống không cồn, nước khoáng, nước uống tinh khiết, xi rô cô đặc, nước ép hoa 
quả, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo (có thể ăn được), kem, đồ uống có cồn, bia, nước giải 
khát, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa chua, thực phẩm và chất 
ăn kiêng dùng cho mục đích y tế và thú y; dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, cụ 
thể là: bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc qua internet đối với các hàng hóa 
sau: rau và hoa quả tươi hoặc đã qua chế biến, thủy hải sản tươi hoặc đã qua chế biến, thịt, 
gia cầm (không còn sống), thịt và gia cầm đã qua chế biến (bảo quản, ướp muối, phơi khô, 
cấp đông, đóng hộp, xúc xích, lạp xưởng, thịt dăm bông, pa-tê gan, chà bông, giò lụa, giò 
thủ, chả giò, há cảo, xíu mại). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
756 

(210) 4-2017-17019 (220) 09.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Cam, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BNP KOREA  (VN) 
Số 8 đường 81, phuờng Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh 

dưỡng, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2017-17039 (220) 12.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BioFac   (VN) 
Số 48, tổ 10, phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, gà, vịt, cá; rau, củ, quả đã được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

trứng.  
 

 
(210) 4-2017-17126 (220) 12.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A26.11.12; 1.15.23; 26.13.25; 

A5.3.13; 1.15.5 
(591) Nâu đồng đậm, nâu đồng nhạt. 
(731) Nguyễn Phương Lan  (VN) 

Thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ 

khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-17219 (220) 12.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trần Lê Nam  (VN) 

Số 61, tổ 7, phố Phú Thịnh, phường 
Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa, xã hội, truyền thông (nhằm mục đích giải trí 
và giáo dục); dịch vụ sản xuất và phát hành phim điện ảnh phim truyện truyền hình, phim 
video; dịch vụ đào tạo (diễn viên, ngoại ngữ).  

 

 
(210) 4-2017-17327 (220) 13.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu   (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện thuộc nhóm này như: tụ điện, dây điện, đi-ốt phát 

quang (LED), bảng điện, tủ điện.  
 

 
(210) 4-2017-17525 (220) 14.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.14; A3.1.24; A3.1.25; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.   (CN) 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 
Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng tương tác; đồng hồ thông 

minh (xử lý dữ liệu); các ứng dụng có thể tải về cho điện thoại di động; phần mềm trò 
chơi thực tế ảo; người máy hình dạng con người có trí thông minh nhân tạo; điện thoại 
thông minh; điện thoại di động; dụng cụ hàng hải; thiết bị hệ thống định vị toàn cầu 
[GPS]; loa bluetooth; máy nghe nhạc cầm tay; nguồn điện di động (pin sạc); phụ kiện 
điện thoại di động.  

 
Nhóm 20: Giá bày hàng; quầy hàng [dạng bàn]; tủ trưng bày [đồ đạc]; đồ đạc có thể bơm 
phồng; khung ảnh; gương cầm tay [gương trang điểm]; điện thoại di động giả [trang trí]; 
bảng niêm yết; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; bảng chỉ dẫn phi kim loại; vòng tay 
nhận dạng không bằng kim loại; đệm; gối dài. 

 
Nhóm 28: Dụng cụ chơi trò chơi; thiết bị chơi trò chơi; quả bóng bay để chơi; búp bê; đồ 
chơi bằng nhung; xe cộ đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; nhân vật đồ chơi; rô bốt đồ chơi; đồ 
chơi thông minh; đồ chơi bơm hơi; bàn cờ trò chơi; bóng để chơi thể thao. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ cung cấp thời gian quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên trang web; 
dịch vụ trưng bày hàng hóa và dịch vụ bằng các phương tiện điện tử để mua sắm trên TV 
và mua sắm tại nhà; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp 
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thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 
khuyến mại cho người khác; dịch vụ tiếp thị; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người 
khác; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; lập chỉ mục trang web dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; lập 
chỉ mục thông tin dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-17599 (220) 14.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế UP  (VN) 
60-62 đường 9A, KDC Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả; sữa tắm; mỹ phẩm dưỡng da; sữa dưỡng thể; xà phòng 
tắm.  

 

 
(210) 4-2017-17713 (220) 15.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.24; A3.1.21 
(591) Đen, trắng. 
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road Whitley, Coventry CV3 
4LF United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; định giá xe cộ; dịch vụ định giá xe có động cơ; ; dịch vụ thẻ 
tín dụng; dịch vụ tài khoản séc; dịch vụ tín dụng; cung cấp tài chính cho việc bán trả góp; 
thuê mua tài chính; thuê-mua tài chính giá rẻ; tài chính doanh nghiệp; dịch vụ tài chính 
liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; cho vay (tài 
chính. 
 

Nhóm 37: dịch vụ bảo hành xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-17715 (220) 15.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road Whitley, Coventry CV3 
4LF United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; định giá xe cộ; dịch vụ định giá xe có động cơ; dịch vụ thẻ 
tín dụng; dịch vụ tài khoản séc; dịch vụ tín dụng; cung cấp tài chính cho việc bán trả góp; 
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thuê mua tài chính; thuê-mua tài chính giá rẻ; tài chính doanh nghiệp; dịch vụ tài chính 
liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; cho vay (tài 
chính). 

 

Nhóm 37: dịch vụ bảo hành xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-17716 (220) 15.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road Whitley, Coventry CV3 
4LF United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; định giá xe cộ; dịch vụ định giá xe có động cơ; dịch vụ thẻ 
tín dụng; dịch vụ tài khoản séc; dịch vụ tín dụng; cung cấp tài chính cho việc bán trả góp; 
thuê mua tài chính; thuê-mua tài chính giá rẻ; tài chính doanh nghiệp; dịch vụ tài chính 
liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; cho vay (tài 
chính). 
 

Nhóm 37: dịch vụ bảo hành xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-17717 (220) 15.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road Whitley, Coventry CV3 
4LF United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; định giá xe cộ; dịch vụ định giá xe có động cơ dịch vụ thẻ 

tín dụng; dịch vụ tài khoản séc; dịch vụ tín dụng; cung cấp tài chính cho việc bán trả góp; 
thuê mua tài chính; thuê-mua tài chính giá rẻ; tài chính doanh nghiệp; dịch vụ tài chính 
liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ 
bảo hiểm liên quan tới kinh doanh ô tô hoặc liên quan tới xe có động cơ; cho vay (tài 
chính). 
 

Nhóm 37: dịch vụ bảo hành xe cộ; 
 

(210) 4-2017-18067 (220) 19.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Ngôi 
Sao Mới  (VN) 
Số nhà 15, khối Kim Tân, phường Hòa 
Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện; dây điện.  
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Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, bao gồm: bồn cầu, bồn rửa mặt ( lavabo),sen vòi, vòi cảm ứng, 
bồn tắm, bồn nước trong nhà vệ sinh, chậu rửa inox; cây nước nóng lạnh; quạt mát; nồi 
cơm điện; máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời; máy lọc nước chạy điện; bóng đèn 
điện. 

 
Nhóm 20: Đồ dùng nội thất, bao gồm: gương soi, giá để gương bằng nhựa, kệ bằng thủy 
tinh.  

 
Nhóm 21: Đồ dùng trong nhà vệ sinh, bao gồm: lô giấy (vật dụng giữ giấy vệ sinh), vòng 
và thanh treo cho khăn tắm, giá để xà phòng, kệ để ly. 

 

 
(210) 4-2017-18352 (220) 20.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh thực dưỡng Bà 
Loan   (VN) 
SN 42, ngõ 172, đường Vũ Hữu, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo lứt; cơm gạo lứt rang; bột gạo lứt; bột sắn dây; tương tamari; trà gạo lứt; 
bún gạo lứt; phở gạo lứt; bột ngũ cốc (thành phần bao gồm gạo lứt, nếp nứt, ý dĩ, hạt sen, 
hạt kê, hạt vừng, đỗ đỏ, đỗ tương). 

 

 
(210) 4-2017-18375 (220) 20.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21; 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24; 25.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế tạo và 
xuất nhập khẩu Việt Âu  (VN) 
Số 69, ngách 46/42, ngõ 46 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu); cà phê; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2017-18434 (220) 21.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1 
(591) Xanh nước biển, da cam, nâu nhạt, trắng, 

xanh da trời, đen, đỏ, xanh lá cây, da 
cam đậm. 

(731) S. C. JOHNSON & SON, INC.  (US) 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; chế phẩm tẩy trắng 
và chất khác dùng để giặt; khăn dùng một lần có tẩm hóa chất hoặc hợp chất dùng để làm 
sạch cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy sơn, tẩy vecni; chế phẩm dạng sáp để đánh 
bóng bề mặt thành phẩm và bề mặt bán thành phẩm; chế phẩm tẩy sáp (chế phẩm cọ rửa); 
chế phẩm thông đường ống nước (chế phẩm chống tắc đường ống nước); chế phẩm làm 
bóng giày, kem đánh giày, chế phẩm làm sạch giày; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế); vải tẩm dung dịch để làm 
sạch. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm sát trùng và tẩy uế. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng và dụng cụ nhà bếp để làm sạch, đánh bóng, 
cọ rửa và bôi sáp; chổi để quét nước; bọt biển cho mục đích gia dụng; bàn chải (không 
phải là bút lông); giẻ lau sàn; giẻ lau để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2017-18661 (220) 22.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 2016-146173 28.12.2016 JP 

  
(731) PrivÐe AG Kabushiki Kaisha  

(JP) 
10-1 Roppongi 6-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép nghiền chạy điện cho mục 

đích gia dụng; máy xay/máy nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép chạy điện 
cho mục đích gia dụng; máy làm mỳ ống chạy điện cho mục đích gia dụng, máy chế biến 
thức ăn chạy điện cho mục đích gia dụng; máy và thiết bị đánh bóng xi, chạy điện, cho 
mục đích gia dụng; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm 
sạch chạy điện cho mục đích gia dụng; thiết bị rửa chạy điện cho mục đích gia dụng; máy 
hút bụi chân không cho mục đích gia dụng; máy giặt chạy điện [xưởng giặt]; máy rửa bát 
điã; máy và thiết bị đánh bóng xi, dùng điện; máy hút bụi chân không; máy trộn thực 
phẩm, chạy điện, cho mục đích gia dụng; chổi vận hành bằng điện [bộ phận của máy]. 

 
Nhóm 09: Kính lúp [quang học]; kính mắt; máy và thiết bị viễn thông: điện thoại, thiết bị 
thu hình, máy thu thanh và thu hình, máy quay video kỹ thuật số, đầu đọc video kỹ thuật 
số, máy ghi hình kỹ thuật số, loa âm thanh, máy nghe nhạc âm thanh nổi dùng cho cá 
nhân, tai nghe trùm đầu, tai nghe, thiết bị truyền phát (viễn thông); điện thoại di động; bộ 
phận và phụ kiện cho điện thoại di động; máy vi tính; phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước máy cho mục đích gia dụng, không dùng điện; nồi nấu dùng 
điện cho mục đích gia dụng, bếp lò dùng điện cho mục đích gia dụng; thảm sưởi bằng 
điện cho mục đích gia dụng; máy pha cà phê dùng điện cho mục đích gia dụng; lò sưởi 
bức xạ chạy điện cho mục đích gia dụng; lò nướng bánh mỳ dùng điện cho mục đích gia 
dụng, nồi ủ chạy điện cho mục đích gia dụng; lò nướng chạy điện cho mục đích gia dụng; 
máy nướng bánh mỳ chạy điện cho mục đích gia dụng; tấm sưởi chạy điện cho mục đích 
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gia dụng; thiết bị làm mát không gian cho mục đích gia dụng; thiết bị sấy khô đồ giặt là 
dùng điện cho mục đích gia dụng; máy làm ẩm dùng điện cho mục đích gia dụng; máy 
lọc không khí dùng điện cho mục đích gia dụng; máy sấy giày dùng điện cho mục đích 
gia dụng; máy hút ẩm dùng điện cho mục đích gia dụng; quạt điện dùng cho cá nhân; 
máy tạo ion cho nước dùng điện cho mục đích gia dụng; máy sấy chăn kiểu Nhật (futon 
dùng điện cho mục đích gia dụng; nồi hấp trứng chạy điện cho mục đích gia dụng; máy 
lọc nước chạy điện cho mục đích gia dụng; sưởi chân dùng điện dùng cho cá nhân; nệm 
ngủ dùng điện cho mục đích gia dụng; chăn điện cho mục đích gia dụng; tủ lạnh chạy 
điện cho mục đích gia dụng; máy ướp lạnh chạy điện cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và chất dính khác cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; máy dập 
ghim chạy điện dùng cho văn phòng; dụng cụ dập ghim [máy dập ghim không dùng 
điện]; máy hủy giấy kích thước nhỏ gọn sử dụng cho văn phòng; máy hủy giấy sử dụng 
cho văn phòng; giấy và bìa cứng; giấy viết; văn phòng phẩm; văn phòng phẩm dùng cho 
văn phòng; tập anbom; danh thiếp; sổ phác thảo; sổ ghi chú bỏ túi; sổ tay; tập giấy ghi; 
phong bì [văn phòng phẩm]; dụng cụ viết; bút chì; bút chì kim; bút bi; bút ghi nhớ; bút 
máy; bộ đồ vẽ cho nghệ sỹ; bút sáp màu, bút màu; mực viết; tẩy bằng cao su; con dấu 
[văn phòng phẩm]; băng xóa [đồ dùng văn phòng]; giấy dính [văn phòng phẩm]; băng 
dính [văn phòng phẩm]; ấn phẩm; tác phẩm hội họa và thư pháp; tranh ảnh; tác phẩm thư 
pháp; ảnh chụp. 

 
Nhóm 35: Phân tích quản lý kinh doanh hoặc cố vấn kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; bán đấu giá; bán đấu giá vật nuôi trong nhà; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật nuôi 
trong nhà; quản lý kinh doanh khách sạn; quản trị kinh doanh khách sạn; dịch vụ phân 
tích marketing bất động sản. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; quản lý tài sản bất động sản, đầu tư và tài chính; cố vấn tài 
chính; quỹ tương hỗ; môi giới quỹ tương hỗ; đầu tư quỹ tương hỗ; dịch vụ tư vấn quỹ 
tương hỗ; dịch vụ phân tích quỹ tương hỗ; quản lý quỹ tương hỗ; quản lý ủy thác đầu tư; 
dịch vụ quản lý ủy thác đầu tư bất động sản, dịch vụ tư vấn ủy thác đầu tư bất động sản; 
dịch vụ ủy thác đầu tư bất động sản; cung cấp thông tin liên quan đến ủy thác đầu tư; mua 
và bán chứng khoán; bảo hiểm chứng khoán; dịch vụ chào bán chứng khoán; dịch vụ môi 
giới liên quan đến chào bán hoặc đặt mua chứng khoán; dịch vụ bảng thị giá giao dịch 
chứng khoán; hãng mua và bán hàng hóa là chứng khoán định giá trước; dịch vụ quản lý 
bán hàng bất động sản; dịch vụ đầu tư bất động sản, cung cấp tư vấn liên quan đến đầu tư 
bất động sản; quản lý đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản liên quan đến các bất 
động sản cho thuê; dịch vụ đại lý liên quan đến cho thuê theo hợp đồng hoặc cho thuê tòa 
nhà; cho thuê theo hợp đồng hoặc cho thuê tòa nhà; mua và bán các tòa nhà; dịch vụ đại 
lý liên quan đến mua và bán các tòa nhà; đánh giá bât động sản; quản lý đất đai; dịch vụ 
đại lý liên quan đến cho thuê theo hợp đồng hoặc cho thuê đất đai; cho thuê theo hợp 
đồng hoặc cho thuê đất đai; mua và bán đất đai; dịch vụ đại lý liên quan đến mua và bán 
đất đai; cung cấp thông tin về các tòa nhà và đất đai [các vấn đề về bất động sản]; định giá 
đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; định giá đá quý; đánh giá tài chính về tín dụng 
công ty.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; đóng gói hàng hoá; môi giới vận tải; dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch vụ lưu kho tạm thời hàng 
hóa vận chuyển; cho thuê không gian để lưu kho; bãi đỗ xe; cung cấp trung tâm dịch vụ 
hậu cần để thu thập, lưu kho, lựa chọn, vận chuyển và quản lý hàng hóa. 
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Nhóm 41: Dịch vụ triển lãm nghệ thuật; cung cấp tiện nghi bảo tàng [dùng cho việc giới 
thiệu, trưng bày]; cho thuê tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; nhà trọ kiểu Nhật; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống trong khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống trong nhà trọ kiểu Nhật; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống và quầy rượu; cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ bệnh viện cho vật nuôi trong nhà.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tang lễ cho vật nuôi trong nhà; cung cấp nơi yên nghỉ hoặc nhà 
mồ cho vật nuôi trong nhà; quản lý nơi yên nghỉ hoặc nhà mồ cho vật nuôi trong nhà; 
cung cấp nghĩa trang cho vật nuôi trong nhà; cung cấp tiện nghi cho dịch vụ tổ chức tang 
lễ cho vật nuôi trong nhà; cho thuê thiết bị cho dịch vụ tổ chức tang lễ cho vật nuôi trong 
nhà.  

 

 
(210) 4-2017-18714 (220) 22.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.7.7 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Nguyễn Thị Dương Liễu  (VN) 

Phòng 1302 CT1A, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn dành riêng cho giày.  
 

Nhóm 03: Chế phẩm đánh giày như: dung dịch đánh bóng và làm sạch cho giày; kem 
đánh giày; sáp đánh giày, xi đánh giày.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa giày dép.  
 

 
(210) 4-2017-18950 (220) 23.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) OHSHO FOOD SERVICE CORP.   (JP) 

294-1, Ibanoue-cho, Nishinoyama, 
Yamashina-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ thịt đã qua chế biến; thực phẩm làm từ hải sản đã qua chế 
biến; rau quả đã qua chế biến; rau được ngâm dấm (muối chua); rau được muối nén chua 
(rau muối chua kiểu Tứ Xuyên); món Abura- age của Nhật Bản (đậu phụ cắt miếng rán); 
món Kohri- dofu của Nhật Bản (đậu phụ cắt miếng sấy chân không đông lạnh); món 
Konnyaku của Nhật bản (thạch làm từ rễ cây Konjac hay còn gọi là "lưỡi của quỷ"); sữa 
đậu nành [thay thế sữa]; đậu phụ; món Natto của Nhật Bản (món ăn từ đậu nành lên men); 
trứng đã qua chế biến; trứng luộc đã tẩm gia vị; đồ ăn đã được chế biến gồm thành phần 
chủ yếu là thịt và rau; đồ ăn đã được chế biến gồm thành phần chủ yếu là thịt và trứng; 
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thịt lợn chua ngọt đã được chế biến; món xào thập cẩm đã được chế biến chủ yếu gồm 
rau, củ, quả, thịt; đậu phụ ma bà đã được chế biến (món ăn có tẩm gia vị chế biến gồm 
đậu phụ và thịt băm); món Chinjao Rosu đã được chế biến (món ăn đã được chế biến gồm 
thịt và ớt xanh); gà rán; món Tempura (món ăn của Nhật bản gồm các loại hải sản, rau, củ 
tẩm bột mì rán ngập trong dầu); đồ ăn đã được chế biến gồm thành phần chủ yếu là thịt; 
đồ ăn đã được chế biến gồm thành phần chủ yếu là hải sản; đồ ăn đã được chế biến gồm 
thành phần chủ yếu là trứng; đồ ăn đã được chế biến gồm thành phần chủ yếu là thịt, cá, 
gia cầm hoặc rau; đồ ăn đã được nấu sẵn gồm hỗn hợp cà-ri hầm, thịt hầm và xúp. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh hấp được nhồi thịt băm [bánh có 
tên là bánh bao Manju Trung Quốc]; bánh pizza; bánh mỳ kẹp xúc xích; bánh patê thịt; 
sủi cảo [bánh bao hấp nhồi nhân Gyoza, đã nấu chính]; bánh bao hấp [bánh có tên bánh 
Shumai đã nấu chín]; món sushi của Nhật Bản; món ăn truyền thống Nhật Bản, cụ thể là: 
bánh nhân bạch tuộc [bánh có tên là Takoyaki]; suất cơm ăn trưa đựng sẵn trong hộp trên 
cơ sở chủ yếu gồm cơm (gạo) kèm thêm thịt, cá hoặc rau; bánh xèo; mỳ ramen [món ăn 
trên cơ sở mỳ Nhật Bản]; cơm đã nấu chín; chất liên kết cho kem lạnh [đá lạnh ăn được]; 
chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh 
dậy bọt; chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; trà (chè); cà phê; ca cao; đá lạnh có thể 
ăn được; gia vị; nước sốt cho bánh Gyoza (bánh bao nhồi nhân); muối gia vị; hỗn hợp bột 
để làm kem lạnh; hỗn hợp bột để làm kem sorbet trái cây; hạt cà phê chưa rang; chế phẩm 
ngũ cốc; mỳ ramen kiểu Trung Quốc; bột nấm men (dùng cho người, không dùng cho 
mục đích dược phẩm); mốc gạo koji [món cơm, gạo ủ lên men]; nấm men (cho người, 
không dùng cho mục đích dược phẩm); bột nở; hỗn hợp bột để làm bánh kẹo ăn liền; phụ 
phẩm của gạo để làm thức ăn [cụ thể là phần bã gạo và men còn lại của quá trình làm 
rượu sake]; gạo; cháo yến mạch lứt; lúa mạch đã xát vỏ; chất phụ gia gluten cho thức ăn; 
bột mỳ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do các quầy 
quán ăn lưu động thực hiện; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [môi 
giới đặt phòng cho khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cho thuê thiết bị nấu ăn cho mục đích 
công nghiệp; dịch vụ cho thuê máy sấy khô bát đĩa cho nhà hàng; dịch vụ cho thuê máy 
rửa bát cho mục đích công nghiệp; dịch vụ cho thuê bếp nấu ăn; dịch vụ cho thuê bát đĩa; 
dịch vụ cho thuê bàn chuẩn bị đồ ăn trong bếp; dịch vụ cho thuê bồn rửa chén bát; dịch vụ 
cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; dịch vụ cho khách thuê khăn ướt của nhà 
hàng; dịch vụ cho khách thuê khăn để lau tay, lau mặt (dịch vụ của nhà hàng). 

 

 
(210) 4-2017-19013 (220) 23.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 1.5.1; 5.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Bình   (VN) 
30/28 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình]; 
tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; 
tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và 
sức khỏe].  

 

 
(210) 4-2017-19017 (220) 23.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87285555 30.12.2016 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; protein (đạm) dạng thanh; 

thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn; thanh dinh dưỡng bổ sung năng lượng. 
 

Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; hộp đựng kính mắt và kính râm; vỏ bọc và bao đựng điện 
thoại di động và thiết bị máy tính cầm tay; bao đeo tay điện thoại; tai nghe, tai nghe chụp 
đầu; đồng hồ thông minh và vòng tay thông minh giám sát, theo dõi và báo cáo tình trạng 
sức khỏe, mức độ tập luyện và hoạt động.  

 

Nhóm 10: Các thiết bị theo dõi sức khỏe, cụ thể là, máy đo bước chân và máy đo calo 
(năng lượng); đồng hồ và vòng tay giám sát, theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe, mức 
độ tập luyện và hoạt động (nhằm mục đích theo dõi sức khỏe).  

 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; dây đai và dây đeo đồng hồ.  
 

Nhóm 21: Chai đựng nước (không chứa nước). 
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn trải thảm yoga.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện dùng cho tóc và đồ trang điểm tóc. 
 

Nhóm 27: Thảm dùng cho tập luyện; thảm tập luyện cá nhân; thảm tập yoga. 
 

Nhóm 28: Các thiết bị và dụng cụ tập luyện, cụ thể là bánh xe tập bụng, thang tập luyện 
sự nhanh nhẹn, trụ hình nón tập luyện sự nhanh nhẹn, rào tập luyện sự nhanh nhẹn, các 
điểm đánh dấu dùng để tập luyện sự nhanh nhẹn, đĩa thăng bằng, ván thăng bằng, núm 
thăng bằng, thanh cầm dùng cho tập luyện, tấm trượt dùng cho tập thể dục, găng tay tập tạ 
có đệm mút (không dùng cho thời tiết lạnh), bóng dùng cho tập luyện, dây đai dùng cho 
tập luyện, dụng cụ bóp tập cơ tay, tạ dùng cho tập luyện, bánh xe dùng cho tập luyện, 
bóng tập yoga, tạ tay, dây nhảy, tạ đơn, dụng cụ tập luyện thao tác bằng tay, miếng bảo vệ 
miệng dùng trong thể thao, dây kéo tập thể dục, bộ túi cát, dù đeo dùng luyện tốc độ chạy, 
giày tập luyện, máy tập đi bộ, đai đeo cơ thể dùng để tập luyện, tạ chân, bóng tạ, găng tay 
tập luyện. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là, hướng dẫn và cho sử dụng thiết bị tập 
thể dục, thể lực; dịch vụ đào tạo thể hình cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, huấn luyện cá 
nhân và tư vấn luyện tập thể chất và thể thao. 
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(210) 4-2017-19018 (220) 23.06.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 87285535 30.12.2016 US 

  

(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 

Minnesota 55403-2467, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi đựng dùng cho mọi mục đích; túi thể thao; túi đi biển; ba lô và túi xách; túi 

đeo ngang hông; ví đeo cổ tay; « 

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo và quần; áo nỉ và quần nỉ; bộ đồ thể thao, quần bò; quần 

ôm chân; váy; áo khoác quần áo lót; đồ ngủ; bộ đồ lót nữ; quần áo mặc ở nhà; đồ bơi; đồ 

đi chân; đồ đội đầu; tất; thắt lưng; găng tay và găng tay len; khăn quàng cổ, cụ thể là khăn 

quàng vuông và khăn quàng dài. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại mặt hàng tiêu 

dùng, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; protein (đạm) dạng 

thanh; thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn; thanh dinh dưỡng bổ sung năng lượng; kính 

mắt; kính râm; hộp đựng kính mắt và kính râm; vỏ bọc và bao đựng điện thoại di dộng và 

thiết bị máy tính cầm tay; bao đeo tay điện thoại; tai nghe, tai nghe chụp đầu; các thiết bị 

theo dõi sức khỏe, cụ thể là, máy do bước chân và máy đo calo (năng lượng); đồng hồ đeo 

tay; đồ trang sức; dây đai và dây đeo đồng hồ; đồng hồ và vòng tay giám sát, theo dõi và 

báo cáo tình trạng sức khỏe, mức độ tập luyện và hoạt động; chai đựng nước (không chứa 

nước); khăn tắm; phụ kiện dùng cho tóc và đồ trang điểm tóc; các thiết bị và dụng cụ tập 

luyện, cụ thể là bánh xe tập bụng, thang tập luyện sự nhanh nhẹn, trụ hình nón tập luyện 

sự nhanh nhẹn, rào tập luyện sự nhanh nhẹn, các điểm đánh dấu dùng để luyện tập sự 

nhanh nhẹn, đĩa thăng bằng, ván thăng bằng, núm thăng bằng, thanh cầm dùng cho luyện 

tập, tấm trượt dùng cho tập thể dục, găng tay tập tạ có đệm mút (không dùng cho thời tiết 

lạnh), bóng dùng cho tập luyện, dây đai dùng cho tập luyện, dụng cụ bóp tập cơ tay, tạ 

dùng cho tập luyện, bánh xe dùng cho tập luyện, bóng tập yoga, thảm dùng cho tập luyện, 

tạ tay, dây nhảy, tạ đơn, dụng cụ tập luyện thao tác bằng tay, miếng bảo vệ miệng dùng 

trong thể thao, thảm tập luyện cá nhân, dây kéo tập thể dục, bộ túi cát, dù đeo dùng luyện 

tốc độ chạy, giày tập luyện, máy tập đi bộ, đai đeo cơ thể dùng để tập luyện, tạ chân, bóng 

tạ , găng tay tập luyện, thảm tập yoga và khăn trải thảm yoga; túi du lịch đa dụng; túi thể 

thao; túi đi biển; ba lô và túi xách; túi đeo ngang hông; ví đeo cổ tay; ô; trang phục, cụ thể 

là, áo và quần; áo nỉ và quần nỉ; bộ đồ thể thao, quần bó; quần ôm chân; váy; áo khoác; 

quần áo lót; đồ ngủ; bộ đồ lót nữ; quần áo mặc ở nhà; đồ bơi; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất; 

thắt lưng; găng tay và găng tay hở ngón; và khăn quàng cổ, cụ thể là, khăn quàng vuông 

và khăn quàng dài.  
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(210) 4-2017-19540 (220) 29.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, da cam, xanh lá cây. 
(731) VITAGERMINE SAS   (FR) 

7 Rue du PrÐ Meunier - CS 60003 
CanÐjan 33612 CESTAS Cedex France 
FRANCE  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 
PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây chiên; trái cây nấu chín; rau quả được bảo 

quản; trái cây phơi khô; rau quả nấu chín; thạch hoa quả; thạch cho thực phẩm; mứt quả 
ướt; mứt ướt nghiền.  

 
Nhóm 30: Ca cao; gạo; bột mỳ; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; trà; chế phẩm thực vật sử dụng 
dùng như chất thay thế cà phê; bánh kẹo; bánh quy; bánh ngọt; đồ uống trên cơ sở cà phê, 
thức ăn nhẹ có nguồn gốc từ ngũ cốc; bột sắn; bột sắn dạng hột; bột cọ; thạch trái cây 
[dạng kẹo bánh]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống trái cây không cồn; mật từ hoa quả không cồn; 
chiết xuất trái cây không cồn; nước trái cây; nước xirô cho đồ uống; nước xirô cho nước 
chanh; chế phẩm làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2017-19541 (220) 29.06.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A5.5.20; A3.13.24 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) VITAGERMINE SAS    (FR) 

7 Rue du PrÐ Meunier - CS 60003 
CanÐjan 33612 CESTAS Cedex France 
FRANCE   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Lê và Đồng sự (LE & 

PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 29: Trái cây bảo quản; trái cây chiên; trái cây nấu chín; rau quả được bảo quản, rau 
quả sấy khô; rau quả đã chín; thạch trái cây; thạch cho thực phẩm; mứt ướt nghiền; mứt 
quả ướt; sữa; sản phẩm sữa; đậu nành bảo quản dùng làm thực phẩm; dầu ăn; dầu ngô. 

 
Nhóm 30: Gạo; bột mỳ; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; bánh mì; mật ong; bột đậu nành; bột 
ngô; ngô; ngô rang; lá ngô; ngô [xát]; thức ăn nhẹ có nguồn gốc từ ngũ cốc; thạch trái cây 
[dạng kẹo bánh]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống trái cây không cồn; nước trái cây; nước xirô 
cho đồ uống; nước xirô cho nước chanh; chế phẩm làm đồ uống. 
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(210) 4-2017-20073 (220) 04.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.10; 26.1.1; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xúc tiến 
thương mại Tân Nhật Quang  
(VN) 
Số 537, phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2017-20098 (220) 04.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.8; 15.1.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Người Việt  (VN) 
Số nhà 18, C3 tập thể Đồng Bát, tổ 48, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: téc chứa bằng kim loại, nồi hơi (dùng cho máy móc), 

nồi hơi (không dùng cho máy móc), lò hơi, thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, 
sấy khô, thông gió, phân phối nước, máy điều hòa không khí; lò sưởi; bình nước nóng 
dùng trong nhà tắm. 

 

 
(210) 4-2017-20139 (220) 04.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh lam, xanh da trời, xanh lá mạ, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại tổng hợp Hữu 
Nghị  (VN) 
Số nhà 1C, ngõ 236 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)  Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ 
bằng kim loại cho xây dựng và công trình xây dựng; đai ốc bằng kim loại; trần nhà bằng 
kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại cho xây dựng.  

 
Nhóm 11: Đồ điện (nồi cơm điện, quạt điện dân dụng); thiết bị làm lạnh; thiết bị ngành 
nước (thiết bị lọc nước); thiết bị vệ sinh.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; sàn gỗ; trần thạch cao; ống cứng phi kim loại 
dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng kim loại; tấm lát không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ; đồ nội thất; đồ đạc văn phòng. 

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ mỹ thuật, đồ nội thất, đồ đạc văn phòng, vật liệu xây dựng phi 
kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, đồ điện gia dụng, thiết bị điện lạnh, thiết bị vệ sinh, trần thạch cao, sàn gỗ, tấm lát 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-20177 (220) 04.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 22501462 04.01.2017 CN 

22502378 04.01.2017 CN 
22500651 04.01.2017 CN 
22503354 04.01.2017 CN 

  
(591) Ghi xám, trắng. 
(731) BEIJING BIKELOCK TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
No. 28A, Bldg D, 06A-6130, Xin Xi 
Road, Haidan, Beijing, CHINA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; máy dập thẻ cho văn phòng; máy cân; phần mềm ứng 

dụng cho điện thoại di động, có thể tải về; dụng cụ đo; vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnhl; 
vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; thiết bị giảng dạy; cuộn cảm [điện]; ống nhòm; 
chất bán dẫn; vi mạch điện tử; đi-ốt phát quang [LED]; màn hình tia X dùng cho mục đích 
công nghiệp; thiết bị báo hiệu chống trộm; kính râm; ắc quy điện, cho xe cộ; thiết bị điều 
khiển từ xa dùng cho xe ô tô, có thể mang đi được; phim hoạt hình; màn hình viđêô; thiết 
bị điều khiển xác thực; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy điện phân; thiết bị dập lửa; cảm biến 
điện tử; thiết bị lái tự động, dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Đầu máy xe lửa; xe máy; ô tô; đường sắt treo [toa cáp]; xe đẩy trẻ em; phương 
tiện giao thông trên không; phương tiện giao thông đường thuỷ; xe tự cân; bơm lốp xe 
đạp; cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chia sẻ xe ô tô; cho thuê xe đạp; cho thuê xe cộ; bãi đỗ xe; vận chuyển 
hành khách; đóng gói hàng hoá; dịch vụ dẫn lái; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu 
thuyền; vận tải bằng tắc xi; dịch vụ kéo xe hỏng; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho 
thuê trang phục lặn; cung cấp nước; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ điều 
hướng lái xe cho mục đích du lịch.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; định giá chất lượng; trắc địa; nghiên cứu mỹ phẩm; 

nghiên cứu sinh học; thông tin khí tượng; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); thiết kế 
công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; tạo lập và thiết kế chỉ dẫn thông 
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tin mạng cho người khác giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập không được 
phép rò rỉ dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2017-20187 (220) 04.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
Số nhà 18, đường Thôn Núi, xã Dĩnh 

Chì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; tổ yến đã qua chế biến; yến sào. 
 

 
(210) 4-2017-20218 (220) 05.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 21.1.1; 26.1.2; A25.3.3 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng, cam. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần giải trí quốc 
tế Lợi Lai   (VN) 
Đường Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức các chương trình ca 
nhạc; dịch vụ karaoke; phòng trà ca nhạc.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu (quán bar); 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đặt chỗ khách sạn.   

 
Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới); cho 

thuê trang phục cưới; trang trí tiệc cưới.   
 

 
(210) 4-2017-20419 (220) 06.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 26.4.7 

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tuệ 
Mẫn  (VN) 
298/1 Khuông Việt, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng). 
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(210) 4-2017-20472 (220) 06.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/306,729 19.01.2017 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng; protein (đạm) dạng thanh; 

thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn, thanh dinh dưỡng bổ sung năng lượng. 
 

Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; hộp đựng kính mắt và kính râm; vỏ bọc và bao đựng điện 
thoại di động và thiết bị máy tính cầm tay; bao đeo tay điện thoại; tai nghe, tai nghe chụp 
đầu; đồng hồ thông minh và vòng tay thông minh giám sát, theo dõi và báo cáo tình trạng 
sức khỏe, mức độ tập luyện và hoạt động. 

 
Nhóm 10: Các thiết bị theo dõi sức khỏe, cụ thể là, máy đo bước chân và máy đo calo 
(năng lượng); đồng hồ và vòng tay giám sát, theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe, mức 
độ tập luyện và hoạt động (nhằm mục đích theo dõi sức khỏe). 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; dây đai và dây đeo đồng hồ. 

 
Nhóm 21: Chai đựng nước (không chứa nước).  

 
Nhóm 24: Khăn tắm; khăn trải thảm yoga. 

 
Nhóm 26: Phụ kiện dùng cho tóc và đồ trang trí tóc.  

 
Nhóm 27: Thảm dùng cho tập luyện; thảm tập luyện cá nhân; thảm tập yoga. 

 
Nhóm 28: Các thiết bị và dụng cụ tập luyện, cụ thể là bánh xe tập bụng, thang tập luyện 
sự nhanh nhẹn, trụ hình nón tập luyện sự nhanh nhẹn, rào tập luyện sự nhanh nhẹn, các 
điểm đánh dấu dùng để tập luyện sự nhanh nhẹn, đĩa thăng bằng, ván thăng bằng, núm 
thăng bằng, thanh cầm dùng cho tập luyện, tấm trượt dùng cho tập thể dục, găng tay tập tạ 
có đệm mút (không dùng cho thời tiết lạnh), bóng dùng cho tập luyện, dây đai dùng cho 
tập luyện, dụng cụ bóp tập cơ tay, tạ dùng cho tập luyện, bánh xe dùng cho tập luyện, 
bóng tập yoga, tạ tay, dây nhảy, tạ đơn, dụng cụ tập luyện thao tác bằng tay, miếng bảo vệ 
miệng dùng trong thể thao, dây kéo tập thể dục, bộ túi cát, dù đeo dùng luyện tốc độ chạy, 
giày tập luyện, máy tập đi bộ, đai đeo cơ thể dùng để tập luyện, tạ chân, bóng tạ, găng tay 
tập luyện. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cụ thể là, hướng dẫn và cho sử dụng thiết bị tập 
thể dục, thể lực; dịch vụ đào tạo thể hình cá nhân; cung cấp dịch vụ hỗ trợ, huấn luyện cá 
nhân và tư vấn luyện tập thể chất và thể thao. 
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(511)   Nhóm 18: Túi đựng dùng cho mọi mục đích; túi thể thao; túi đi biển; ba lô và túi xách; túi 

đeo ngang hông; ví đeo cổ tay; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo và quần; áo nỉ và quần nỉ; bộ đồ thể thao, quần bó; quần 

ôm chân (quần legging); váy; áo khoác; quần áo lót; bộ đồ ngủ; bộ đồ lót nữ; quần áo mặc 

ở nhà; đồ bơi; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất; thắt lưng; găng tay (trang phục) và găng tay len; 

khăn quàng cổ, cụ thể là, khăn quàng vuông và khăn quàng dài. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại mặt 

hàng tiêu dùng, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng và chất bổ sung ăn kiêng, protein (đạm) 

dạng thanh, thực phẩm dinh dưỡng thay thế bữa ăn, thanh dinh dưỡng bổ sung năng 

lượng, kính mắt, kính râm, hộp đựng kính mắt và kính râm, vỏ bọc và bao đựng điện thoại 

di động và thiết bị máy tính cầm tay, bao đeo tay điện thoại, tay nghe, tai nghe chụp đầu, 

các thiết bị theo dõi sức khỏe (cụ thể là, máy đo bước chân và máy đo calo (năng lượng)), 

đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, dây đai và dây đeo đồng hồ, đồng hồ và vòng tay giám sát, 

theo dõi và báo cáo tình trạng sức khỏe, cường độ tập luyện và hoạt động, chai đựng nước 

(không chứa nước), khăn tắm, phụ kiện dùng cho tóc và đồ trang trí tóc, các thiết bị và 

dụng cụ tập luyện (cụ thể là bánh xe tập bụng, thang tập luyện sự nhanh nhẹn, trụ hình 

nón tập luyện sự nhanh nhẹn, rào tập luyện sự nhanh nhẹn, các điểm đánh dấu dùng để 

tập luyện sự nhanh nhẹn, đĩa thăng bằng, ván thăng bằng, núm thăng bằng, thanh cầm 

dùng cho tập luyện, tâm trượt dùng cho tập thể dục, găng tay tập tạ có đệm mút (không 

dùng cho thời tiết lạnh), bóng dùng cho tập luyện, day đai dùng cho tập luyện, dụng cụ 

bóp tập cơ tay, tạ dùng cho tập luyện, bánh xe dùng cho tập luyện, bóng tập yoga, thảm 

dùng cho tập luyện, tạ tay, dây nhảy, tạ đơn, dụng cụ tập luyện thao tác bằng tay, miếng 

bảo vệ miệng dùng trong thể thao, thảm tập luyện cá nhân, dây kéo tập thể dục, bộ túi cát, 

dù đeo dùng luyện tốc độ chạy, giày tập luyện, máy tập đi bộ, đai đeo cơ thể dùng để tập 

luyện, tạ chân, bóng tạ, găng tay tập luyện, thảm tập yoga và khăn trải thảm yoga, túi 

xách đa dụng, túi thể thao, túi đi biển, ba lô và túi xách, túi đeo ngang hông, ví đeo cổ tay, 

«, quẩn áo (cụ thể là, áo và quần), áo nỉ và quần nỉ, bộ đồ thể thao, quần bó, quần ôm 

chân (quần legging), váy, áo khoác, quần áo lót, bộ đồ ngủ, bộ đồ lót nữ, quần áo mặc ở 

nhà, đồ bơi, đồ đi chân, đồ đội đầu, tất, thắt lưng, găng tay (trang phục) và găng tay len, 

khăn quàng cổ (cụ thể là, khăn quàng vuông và khăn quàng dài). 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là nhẫn, nhẫn đeo ngón chân, khuyên tai, vòng đeo tay, 
dây chuyền đeo cổ, vòng đeo sát cổ (vòng choker), vòng đeo cổ chân, trâm cài đầu, cái 
ghim, đồ trang sức cho cơ thể; đồng hồ đeo tay; đồ dùng để đựng đồ trang sức, cụ thể là 
hộp đựng đồ trang sức giá treo đồ trang sức và cây treo đồ trang sức. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; ví phụ nữ; cặp đeo chéo; túi khoác vai (túi tote); ví để đựng tiền 
xu; ví cầm tay; ba lô; túi khoác vai dùng để đi biển; ví nam; túi đựng đồ dùng cá nhân 
không chứa đồ bên trong; túi xách dáng dài; túi đựng mỹ phẩm, không chứa đồ bên trong; 
vali đựng mỹ phẩm, không chứa đồ bên trong; túi đựng đồ trang điểm, không chứa đồ bên 
trong, vali đựng đồ trang điểm, không chứa đồ bên trong; túi đựng đồ trang sức, không 
chứa đồ bên trong.  

 
Nhóm 25: Quần áo và trang phục, cụ thể là váy liền, chân váy, quần váy, váy đầm công 
chúa, áo cánh, quần soóc, áo gilê, quần các loại, quần dài, quần âu, quần, quần bò, yếm 
không phải bằng giấy, quần yếm, áo len chui đầu, áo liền quần, áo len dài tay, áo hai dây, 
áo nỉ, quần nỉ, quần đùi, áo sơ mi, áo phông in hình, áo, áo khoác, áo vét bộ com lê, áo 
khoác ngoài của bộ com lê, bộ quần áo vét, áo choàng dài, áo khoác dáng dài, bộ áo liền 
quần ngắn bó sát cơ thể, quần bó (quần legging), quần để đi trượt tuyết, đồng phục, đồ 
hóa trang dùng trong các buổi biểu diễn kịch của trẻ em, bộ đồ hóa trang Halloween và 
mặt nạ được bán kèm, khăn choàng (loại bản to, có thể quấn thành áo), khăn quàng vai, 
khăn quàng cổ, cà vạt, dải băng đeo chéo trên vai, quần áo bơi, áo mỏng mặc bên ngoài 
khi đi biển, găng tay (trang phục), găng tay hở ngón, khăn quàng cổ dày, chụp tai giữ ấm, 
thắt lưng, tất da chân, quần tất, tất ngắn cổ; trang phục cho trẻ sơ sinh, bộ quần áo cho trẻ 
sơ sinh, quần áo cho trẻ sơ sinh, quần áo thể thao, cụ thể là áo, áo nỉ, quần, quần soóc; 
quần áo mặc bên trong, cụ thể là áo ngực (cho phụ nữ, quần áo lót, trang phục mặc bên 
trong, quần lót, quần gen bụng cho phụ nữ, quần áo bó, quần lót đùi cho nam giới, áo hai 
dây mặc lót bên trong (cho phụ nữ), váy mặc bên trong (quần áo lót), quần áo lót có tác 
dụng tạo đường cong cho cơ thể; kẹp tất dạng đai, quần áo lót (cho phụ nữ), quần áo ngủ, 
bộ đồ pi-gia-ma, áo choàng tắm, váy ngủ; đồ đi chân, cụ thể là giày, giày cao cổ, dép 
xăng- đan và dép đi trong nhà; đồ đội đầu, cụ thề là mũ, mũ lưỡi trai, mũ len, lưỡi trai để 
đội và băng đô đội đầu; khăn quấn đầu. 

 
Nhóm 26: Phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, cụ thể là, dây đàn hồi để buộc tóc và dây 
buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc, kẹp tóc, 
dải băng buộc tóc, nơ cài tóc, que cài tóc, ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, trâm 
cài tóc, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng vòng xoắn, kẹp 
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tóc kiểu gắp ghim kẹp tóc, kẹp tóc dạng thanh bấm, và lược được sử dụng như là vật trang 
trí tóc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại hàng tiêu dùng, 
cụ thể là: kính đeo mắt, kính râm, đồ trang sức (cụ thể là nhẫn đeo ngón chân, khuyên tai, 
vòng đeo tay, dây chuyền đeo cổ, vòng đeo sát cổ (vòng choker), vòng đeo cổ chân, trâm 
cài đầu, cái ghim, đồ trang sức cho cơ thể), đồng hồ đeo tay, đồ dùng để đựng đồ trang 
sức (cụ thể là hộp đựng đồ trang sức, giá treo đồ trang sức và cây treo đồ trang sức), túi 
xách tay, ví phụ nữ, cặp đeo chéo, túi khoác vai (túi note), ví để đựng tiền xu, ví cầm tay, 
ba lô, túi khoác vai dùng để đi biển, ví nam, túi đựng đồ dùng cá nhân không chứa đồ bên 
trong, vali đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, túi đựng đồ trang điểm không chứa 
đồ bên trong, vali đựng đồ trang điểm không chứa đồ bên trong, túi đựng đồ trang sức , 
không chứa đồ bên trong, quần áo và trang phục, cụ thể là váy liền, chân váy, quần váy, 
váy đầm công chúa, áo cánh, quần soóc, áo gilê, quần các loại, quần dài, quần âu, quần, 
quần bò, yếm không phải bằng giấy, quần yếm, áo len chui đầu, áo liền quần, áo len dài 
tay, áo hai dây, áo nỉ, quần nỉ, quần đùi, áo sơ mi, áo phông in hình, áo, áo khoác, áo vét 
bộ com lê, áo khoác ngoài của bộ com lê, bộ quần áo vét, áo choàng dài, áo khoác dáng 
dài, bộ áo liền quần ngắn bó sát cơ thể, quần bó (quần legging), quần để đi trượt tuyết, 
đồng phục, đồ hóa trang dùng trong các buổi biểu diễn kịch của trẻ em, bộ đồ hóa trang 
Halloween và mặt nạ được bán kèm, khăn choàng (loại bản to, có thể quấn thành áo), 
khăn quàng vai, khăn quàng cổ, cà vạt, dải băng đeo chéo trên vai, quần áo bơi, áo mỏng 
mặc bên ngoài khi đi biển, găng tay (trang phục), găng tay hở ngón, khăn quàng cổ dày, 
chụp tai giữ ấm, thắt lưng, tất da chân, quần tất, tất ngắn cổ; trang phục cho trẻ sơ sinh, bộ 
quần áo cho trẻ sơ sinh, quần áo cho trẻ sơ sinh, quần áo thể thao, cụ thể là áo, áo nỉ, 
quần, quần soóc; quần áo mặc bên trong, cụ thể là áo ngực (cho phụ nữ, quần áo lót, trang 
phục mặc bên trong, quần lót, quần gen bụng cho phụ nữ, quần áo bó, quần lót đùi cho 
nam giới, áo hai dây mặc lót bên trong (cho phụ nữ), váy mặc bên trong (quần áo lót), 
quần áo lót có tác dụng tạo đường cong cho cơ thể; kẹp tất dạng đai, quần áo lót (cho phụ 
nữ), quần áo ngủ, bộ đồ pi-gia-ma, áo choàng tắm, váy ngủ, đồ đi chân, cụ thể là giày, 
giày cao cổ, dép xăng- đan và dép đi trong nhà, đồ đội đầu, cụ thể là mũ, mũ lưỡi trai, mũ 
len, lưỡi trai để đội và băng đô đội đầu, khăn quấn đầu, phụ kiện cho tóc và đồ trang trí 
tóc, cụ thể là, dây đàn hồi để buộc tóc và dây buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, 
băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc, kẹp tóc, dải băng buộc tóc, nơ cài tóc, que cài tóc, 
ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, trâm cài tóc, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc 
dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng vòng xoắn, kẹp tóc kiểu gắp ghim kẹp tóc, kẹp tóc 
dạng thanh bấm, và lược được sử dụng như là vật trang trí tóc, (hưởng quyền ưu tiên theo 
đơn số 87/492,343 ngày 16/6/2017 tại Hoa Kỳ).  

 

 
(210) 4-2017-20562 (220) 07.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; 5.7.6 
(591) Đỏ, nâu, trắng, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thu Phương  (VN) 
Số 12, thôn Lộc Xuân, xã Phú Lộc, 
huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quả, hạt mắc ca tươi và đã qua chế biến, bánh kẹo, thực phẩm làm từ 
hạt mắc ca.  

 

 
(210) 4-2017-20941 (220) 11.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 26.1.2; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Thụ  (VN) 
Số nhà 213, thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút, 
huyện Ea Kar, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: cát, đá, xi măng, gạch, ngói, đá ốp lát.  
 

 
(210) 4-2017-21075 (220) 12.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.11.23; 7.11.20; 16.1.1; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện Việt Lào  
(VN) 
Tầng 9, khu B, tòa nhà HH4, đường 
Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, các công trình đường dây, trạm 

biến thế điện trong ngoài nước.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng, 
bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây 
dựng, lắp đặt các công trình điện. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất điện.  

 
Nhóm 42: Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình điện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2017-21099 (220) 12.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 26.3.23; 26.1.2; 25.5.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Liên Thành Phát  
(VN) 
883/4 Lê Hồng Phong, khu 7, phường 

Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy. 
 

Nhóm 20: Bàn ghế học sinh. 
 

(210) 4-2017-21204 (220) 12.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8; 3.7.17; 

A5.5.20; 24.9.1; 25.5.25 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, xanh lá cây, 

đỏ, vàng, da cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH đèn chiếu sáng 
Kỷ Nguyên Mới   (VN) 
Số 19, Thôn Trang Quan, xã An Đồng, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2017-21260 (220) 12.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A19.3.24; A19.13.25; 19.13.1; 10.3.7 

(591) Xanh lam đậm, xanh lam nhạt, hồng, 

trắng. 

(540) 

    

(731) Công ty cổ phần LIWORLDCO  
(VN) 
Số 279/32 Âu Cơ, phường 5, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Que đè lưỡi (dụng cụ y tế).  
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(210) 4-2017-21279 (220) 13.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
thương mại Hồng Hà  (VN) 
Số 33A ngõ 12 phố Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm kính. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý các giao dịch kinh doanh; hoạt động 
văn phòng. 

 
Nhóm 36: Bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-21444 (220) 13.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 

Agricola   (IT) 
Via Paolo Poggi 11 - 40068 SAN 
LAZZARO DI SAVENA BO - ITALY  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu hũ chiên; rau dầm giấm và đậu dầm giấm; thực phẩm được bảo quản trên 

cơ sở đậu; thực phẩm được bảo quản trên cơ sở rau; măng tây; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống trên cơ sở sữa chua; sữa hoa quả trên cơ sở sữa chua; đồ uống làm từ sữa; bơ; thịt 
băm nhỏ; thịt; thịt đóng hộp và chất chiết xuất từ thịt; rau thái lát mỏng; rau ngâm muối 
và đậu ngâm muối; mứt quả; mứt trái cây; cà chua cô đặc; nước dùng cô đặc; chất độn 
cho bánh pizza cụ thể là cùi cà chua, cà chua nghiền, cà chua chẻ, cà chua thái hạt lựu, cà 
chua nghiền nhuyễn, cà chua cô đặc, các sản phẩm làm từ cùi cà chua, cà chua nghiền, cà 
chua chẻ, cà chua thái hạt lựu, cà chua nghiền nhuyễn, cà chua cô đặc; mứt có chứa trái 
cây (mứt ướt); mứt trái cây (mứt ướt); mứt (ướt); thực phẩm bảo quản trên cơ sở trái cây; 
thực phẩm và rau có thẻ ăn được, được bảo quản trong dấm, dầu, sunfua dioxit, axit 
formic, axit benzoic; thịt, cây họ đậu, cá, trái cây được bảo quản; cà chua được bảo quản; 
thực phẩm bảo quản trong dầu; rau và đậu được bảo quản trong dầu, kem sữa; kem trên cơ 
sở trái cây (sản phẩm sữa); kem trên cơ sở sữa; các loại kem và súp có nguồn gốc thực 
vật; thực phẩm chế xuất từ cà chua như: thịt cà chua, thịt cà chua tẩm gia vị, cà chua đã 
bóc vỏ, cà chua cô đặc, nước sốt cà chua; cà chua cô đặc với hàm lượng cao; chiết xuất 
thực phẩm trên cơ sở thịt hoặc có chứa thịt, cá, gia cầm, rau, rau xanh, đậu, cà chua, nho, 
trái cây họ cam quýt đã bảo quản (thậm chí ở dạng chiết xuất); chiết xuất từ thịt; chiết 
xuất cà chua; chiết xuất cà chua được luộc và sấy khô; pho mát kem, pho mát và các sản 
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phẩm sữa nói chung; pho mát tươi; sữa lắc (đồ uống) và nước sinh tố sữa; trái cây: bảo 
quản, sấy khô, nấu chín, trong rượu, được cấp đông; cùi trái cây; trái cây và rau đã được 
bảo quản, trái cây và rau dùng để phủ bề mặt thức ăn; trái cây đóng hộp; trái cây trong xi-
rô; trái cây, rau, đậu và rau xanh bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; trái cây cụ thể 
là trái cây dầm đường, trái cây lát mỏng, vỏ trái cây, trái cây hầm; nấm và rau đã qua chế 
biến; thạch trái cây; thạch; hỗn hợp trộn sa-lat, trên cơ sở trái cây, rau, thịt, cá, thịt gia 
cầm và/hoặc pho mát; sốt cà chua; đậu phụ đông lạnh sau đó sấy khô (koridofu); sữa đậu 
nành; sữa và các sản phẩm sữa; sữa và các sản phẩm được chế biến từ sữa; sữa hộp, sản 
phẩm sữa; các loại đậu như đậu, đậu xanh, đậu lăng, đậu Hà lan, đậu đũa, đậu nành, tất cả 
đã được bảo quản; đậu khô; trái cây trộn; ngô đã chế biến; mứt cam; hỗn hợp cà ri, trái 
cây ngâm giấm; hỗn hợp đậu nành (Namemono); đậu nành lên men (Natto); dầu và chất 
béo dùng làm thực phẩm; dầu và mỡ ăn; dầu thực vật; dầu ăn; dầu đậu phộng; dầu hướng 
dương; dầu bắp; dầu ngũ cốc; dầu ô liu; dầu hạt; dầu đậu nành; ô liu được bảo quản; ô liu 
đã qua chế biến; rau đã nấu chín và được bảo quản; rau đã nhặt và được làm sạch; rau sơ 
chế sẵn để chế biến; trái cây và rau quả đã chế biến; súp rau nhuyễn; cà chua xay nhuyễn; 
hỗn hợp ô liu; cá và động vật có vỏ (không còn sống); các món ăn sẵn làm từ rau; đậu Hà 
lan được bảo quản; gia cầm không còn sống; bột thịt cà chua; cùi của trái cây; cà chua 
được bảo quản, bóc vỏ, làm nước sốt; các chế phẩm và món ăn sẵn từ rau; súp hỗn hợp; 
các sản phẩm từ thịt; hải sản đã chế biến; các món ăn chế biến sẵn; trái cây, rau và nông 
sản xử lý bằng chất bảo quản, bằng phương pháp nhiệt, lạnh, thông gió, sấy, chưng cất, 
đông lạnh; mận được bảo quản, làm khô; rau nghiền nhuyễn; nước sốt cà chua, thực phẩm 
làm nước sốt; nước sốt cho salad; thịt thú rừng; đồ ăn nhẹ trên cơ sở rau; dưa chuột muối; 
rau ăn nhẹ; thịt hầm, nước chiết xuất từ cùi trái cây; nước ép và cùi trái cây và rau, dùng 
để nấu ăn; nước sốt tự nhiên và được cấp đông; nước sốt; đậu hũ (đậu nành đông); trứng 
đã chế biến; trứng; rau thái sẵn đóng hộp; hỗn hợp rau chưa qua chế biến ăn liền; rau và 
đậu hấp; rau nghiền; rau đóng hộp; rau trộn; rau thái sẵn; rau đã qua chế biến; sữa chua 
làm từ trái cây; sữa chua; súp cà chua; súp; trái cây trộn; bơ thực vật; cà chua và họ cam 
quýt dạng chiết xuất; hạt đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Mỳ ống và mỳ sợi nói chung; giấm; ngũ cốc và thực phẩm chế xuất từ ngũ cốc; 
gia vị; gia vị thức ăn; gia vị cho salad; ngô được bảo quản; bột gia vị; mù tạc; đồ uống 
không chứa cồn cụ thể là trà hương cam, chanh và đào; chiết xuất mạch nha để sản xuất 
bia; bột mỳ và men nói chung; chất độn cho bánh pizza, cụ thể là xốt cà chua, nước xốt 
pizza, nước xốt làm sẵn; thảo mộc thơm được bảo quản (gia vị).  

 
Nhóm 31: Thực phẩm gồm tất cả hoa quả, rau và các sản phẩm nông nghiệp tươi; hoa quả 
tươi; rau, rau xanh và cây họ đậu; hạt (ngũ cốc); mạch nha và ngũ cốc chưa qua chế biến; 
củ lạc tươi; thực vật sống; cà chua và quả họ cam quýt; hạt ngũ cốc (chưa xử lý); thức ăn 
cho động vật.  

 
Nhóm 32: Nước suối; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không cồn khác; rượu 
khai vị không cồn; đồ uống trên cơ sở hoa quả hoặc rau có bổ sung thêm muối khoáng 
và/hoặc vitamin và/hoặc chất xơ; nước ép tươi; đồ uống trên cơ sở hoa quả hoặc rau; đồ 
uống trên cơ sở nước ép trái cây; đồ uống vị trái cây; đồ uống không chứa cồn có chứa 
nước trái cây; đồ uống đa vitamin tăng lực không chứa cồn, đồ uống trên cơ sở trái cây 
không có chứa cồn; đồ uống trên cơ sở xay nhuyễn chứa nước trái cây hoặc rau không có 
chứa cồn; đồ uống kích thích năng lượng và muối khoáng, đồ uống chiết xuất rau; tất cả 
các sản phẩm trên không sử dụng cho mục đích y tế; đồ uống không có chứa cồn, cụ thể 
là đồ uống trên cơ sở nước ép trái cây và rau; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein, 
vitamin và khoáng chất; đồ uống giải khát; bia, bia lúa mạch và bia đen; các loại bia; nước 
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ép trái cây và rau đã ly tâm; chiết xuất của trái cây (không có cồn); đồ uống từ nước ép 
trái cây không có cồn; nước quả ép; chiết xuất trái cây và rau (không chứa cồn); nước sinh 
tố [đồ uống trái cây không cồn]; nước sinh tố rau; trái cây trong xi-rô; nước chanh; rượu 
trái cây; xi-rô trái cây; xi-rô và các loại đồ uống không chứa cồn khác, bao gồm nước trái 
cây và nước trên cơ sở trái cây không có cồn, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống 
kể cả trên cơ sở trái cây hoặc rau; xi rô dùng làm đồ uống không cồn; xi-rô dựa trên đồ 
uống không có chứa cồn trên cơ sở nước ép trái cây hoặc rau xay nhuyễn; xi-rô dựa trên 
chất chiết xuất và tinh chất của thực vật để sản xuất đồ uống không cồn; xi rô dựa trên 
chất chiết xuất, các chế phẩm và tinh chất khác của thực vật để làm đồ uống không cồn; 
nước ép cô đặc [không cồn]; nước ép lô hội, nước trái cây và các dẫn xuất từ chúng; nước 
ép rau; nước ép trái cây, rau và cùi trái cây dùng để uống (rượu trái cây không chứa cồn), 
cô đặc hoặc không cô đặc; nước ép trái cây và rau tự nhiên; nước ép tự nhiên và cô đặc; 
nước ép rau; đồ uống có chứa vitamin và/hoặc chất xơ; đồ uống trên cơ sở trái cây; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây và rau (không có cồn); nước hoa quả cô đặc (không có cồn); 
nước ép cà chua (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2017-21620 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.3.20 
(731) A.S. WATSON TM LIMITED    (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cụ thể là: sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm trang điểm; khăn giấy trẻ em được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
dạng ẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân và mục đích mỹ phẩm; bông dưới dạng khăn lau 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (chế phẩm trang điểm), chế phẩm 
dạng xịt dùng cho cơ thể (chế phẩm vệ sinh thân thể); bột tan (chế phẩm trang điểm); chất 
khử mùi chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi cho cơ thể; dầu gội đầu trị gầu; dầu gội đầu 
có chứa thuốc không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; dầu xả dùng cho tóc; dầu xả 
dưới dạng xịt cho da đầu; kem dưỡng da; chế phẩm làm đẹp cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 
để tẩy màu cho tóc; chất màu dùng cho tóc (mỹ phẩm); chất nhuộm màu cho tóc (mỹ 
phẩm); gel dùng cho tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ 
phẩm); kem giữ ẩm tóc; bọt làm cứng tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc 
bền nếp; chế phẩm để tẩy lông (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); gel dung để 
tắm; mỹ phẩm lỏng dùng để tắm; dầu tắm và xà phòng tắm (không chứa thuốc); chế phẩm 
tắm không chứa thuốc; dầu làm ẩm da sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
tắm (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc mặt (không chứa thuốc); chế 
phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng cho 
mặt; nước thơm dưỡng da mặt; mặt nạ làm đẹp; kem giữ ẩm da mặt; chế phẩm tẩy da chết 
cho da mặt; xà phòng rửa mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 
sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch cơ thể dạng 
bọt; kem dưỡng thể; nước thơm dưỡng thể; sữa dưỡng thể; kem giữ ẩm da cho cơ thể; dầu 
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dưỡng thể, gel dưỡng thể;  phấn cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ 
phẩm xịt toàn thân (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm rụng lông; nước xúc 
miệng (không chứa thuốc) cho mục đích vệ sinh miệng; chế phẩm chăm sóc miệng 
(không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch miệng (kem đánh răng); viên uống để lộ mảng 
bám răng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; kem đánh răng; tăm 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc chân (không chứa thuốc, mỹ 
phẩm); sản phẩm mỹ phẩm chăm - sóc mắt (không chứa thuốc); sản phẩm làm sạch dùng 
cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mày và lông mi; chế phẩm tẩy trang cho 
mắt; bút chì kẻ mắt; hàng lông mi giả; mỹ phẩm kẻ mí mắt; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; 
lông mi giả; sản phẩm dùng để tắm (không chứa thuốc); sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn cho 
mục đích mỹ phẩm; miếng dán ngực (miếng dán dính cho mục đích mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-21621 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.4.9; 26.3.23 
(731) A.S. WATSON TM LIMITED    (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 

đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức 
tóc; kem đánh răng; chế phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cụ thể là: sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm trang điểm; khăn giấy trẻ em được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
dạng ẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân và mục đích mỹ phẩm; bông dưới dạng khăn lau 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (chế phẩm trang điểm), chế phẩm 
dạng xịt dùng cho cơ thể (chế phẩm vệ sinh thân thể); bột tan (chế phẩm trang điểm); chất 
khử mùi chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi cho cơ thể; dầu gội đầu trị gầu; dầu gội đầu 
có chứa thuốc không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; dầu xả dùng cho tóc; dầu xả 
dưới dạng xịt cho da đầu; kem dưỡng da; chế phẩm làm đẹp cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 
để tẩy màu cho tóc; chất màu dùng cho tóc (mỹ phẩm); chất nhuộm màu cho tóc (mỹ 
phẩm); gel dùng cho tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ 
phẩm); kem giữ ẩm tóc; bọt làm cứng tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc 
bền nếp; chế phẩm để tẩy lông (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); gel dung để 
tắm; mỹ phẩm lỏng dùng để tắm; dầu tắm và xà phòng tắm (không chứa thuốc); chế phẩm 
tắm không chứa thuốc; dầu làm ẩm da sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
tắm (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc mặt (không chứa thuốc); chế 
phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng cho 
mặt; nước thơm dưỡng da mặt; mặt nạ làm đẹp; kem giữ ẩm da mặt; chế phẩm tẩy da chết 
cho da mặt; xà phòng rửa mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 
sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch cơ thể dạng 
bọt; kem dưỡng thể; nước thơm dưỡng thể; sữa dưỡng thể; kem giữ ẩm da cho cơ thể; dầu 
dưỡng thể, gel dưỡng thể;  phấn cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ 
phẩm xịt toàn thân (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm rụng lông; nước xúc 
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miệng (không chứa thuốc) cho mục đích vệ sinh miệng; chế phẩm chăm sóc miệng 
(không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch miệng (kem đánh răng); viên uống để lộ mảng 
bám răng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; kem đánh răng; tăm 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc chân (không chứa thuốc, mỹ 
phẩm); sản phẩm mỹ phẩm chăm - sóc mắt (không chứa thuốc); sản phẩm làm sạch dùng 
cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mày và lông mi; chế phẩm tẩy trang cho 
mắt; bút chì kẻ mắt; hàng lông mi giả; mỹ phẩm kẻ mí mắt; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; 
lông mi giả; sản phẩm dùng để tắm (không chứa thuốc); sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn cho 
mục đích mỹ phẩm; miếng dán ngực (miếng dán dính cho mục đích mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-21622 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.13; 26.11.3; A25.7.22 
(731) A.S. WATSON TM LIMITED    (VG) 

Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế 

phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước 
xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cụ thể là: sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm trang điểm; khăn giấy trẻ em được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
dạng ẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân và mục đích mỹ phẩm; bông dưới dạng khăn lau 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (chế phẩm trang điểm), chế phẩm 
dạng xịt dùng cho cơ thể (chế phẩm vệ sinh thân thể); bột tan (chế phẩm trang điểm); chất 
khử mùi chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi cho cơ thể; dầu gội đầu trị gầu; dầu gội đầu 
có chứa thuốc không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; dầu xả dùng cho tóc; dầu xả 
dưới dạng xịt cho da đầu; kem dưỡng da; chế phẩm làm đẹp cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 
để tẩy màu cho tóc; chất màu dùng cho tóc (mỹ phẩm); chất nhuộm màu cho tóc (mỹ 
phẩm); gel dùng cho tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ 
phẩm); kem giữ ẩm tóc; bọt làm cứng tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc 
bền nếp; chế phẩm để tẩy lông (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); gel dung để 
tắm; mỹ phẩm lỏng dùng để tắm; dầu tắm và xà phòng tắm (không chứa thuốc); chế phẩm 
tắm không chứa thuốc; dầu làm ẩm da sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
tắm (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc mặt (không chứa thuốc); chế 
phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch mặt (mỹ phẩm); kem dưỡng cho 
mặt; nước thơm dưỡng da mặt; mặt nạ làm đẹp; kem giữ ẩm da mặt; chế phẩm tẩy da chết 
cho da mặt; xà phòng rửa mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 
sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch cơ thể dạng 
bọt; kem dưỡng thể; nước thơm dưỡng thể; sữa dưỡng thể; kem giữ ẩm da cho cơ thể; dầu 
dưỡng thể, gel dưỡng thể;  phấn cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ 
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phẩm xịt toàn thân (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm rụng lông; nước xúc 
miệng (không chứa thuốc) cho mục đích vệ sinh miệng; chế phẩm chăm sóc miệng 
(không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch miệng (kem đánh răng); viên uống để lộ mảng 
bám răng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; kem đánh răng; tăm 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc chân (không chứa thuốc, mỹ 
phẩm); sản phẩm mỹ phẩm chăm - sóc mắt (không chứa thuốc); sản phẩm làm sạch dùng 
cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mày và lông mi; chế phẩm tẩy trang cho 
mắt; bút chì kẻ mắt; hàng lông mi giả; mỹ phẩm kẻ mí mắt; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; 
lông mi giả; sản phẩm dùng để tắm (không chứa thuốc); sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn cho 
mục đích mỹ phẩm; miếng dán ngực (miếng dán dính cho mục đích mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-21657 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội   (VN) 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

   
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 

giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo và các 
sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, giá 
sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, đồ 
nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), nắp 
đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái 
nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) 
[dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt đung cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
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dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thủy tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ tinh 
để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt, vải bằng sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng bằng chất 
dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa cháy, ống dẫn 
khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng đệm, len (tơ) thuỷ 
tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, gutapeca; nhựa két, vật 
liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) cứu hoả, ống (vòi) tưới 
nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà nhà, phớt dùng để cách 
điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách 
điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách 
điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) không bằng kim loại, gioăng 
bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín và co giãn khớp nối, đầu nối 
không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu 
bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, 
mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp 
chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật 
liệu không dẫn nhiệt, đầu ngăn cách điện và nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng 
[vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng 
cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn (không bằng kim loại), miếng đệm 
(gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng kim loại), vật liệu gia cố (không 
bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, màng mỏng bằng chất dẻo 
(ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông nghiệp, chất dẻo bán thành 
phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách nhiệt, điện và âm dùng cho 
đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), 
nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng để bịt kín, vòng để bịt kín 
nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan, nút bằng cao su, cao su 
tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối, xi để gắn, tấm dạ amiăng, 
tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, xỉ len 
[chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày amiăng, vật liệu cách 
âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 
nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng chất dẻo dùng để hàn, 
sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng cho máy biến thế, ống 
có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, véc 
ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm viscô (ngoài loại dùng 
để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (êbônit), sợi đã lưu hoá, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm nước, vòng làm kín 
nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh mưa nắng), đồ trang trí 
bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 
ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 
trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, 
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đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, máy gia công cơ 
khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để dán quảng cáo bằng kim 
loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, hợp kim của những kim loại 
thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc nhe kim loại, chuồng cho động 
vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, 
chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim loại cho xe cộ, viên bi bằng 
thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim loại, hàng rào bảo hiểm dùng 
cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song cho đường sắt, then cửa bằng 
kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu kim loại], mốc hiệu 
bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, bộ 
đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông dùng cho súc vật, bộ căng đai 
truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim 
loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc 
bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể tắm 
cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện kim], thang cơ động bằng kim loại 
để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại dùng cho xây dựng, chốt, then cài 
cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, chai [bình chứa kim loại] 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận dạng bằng kim loại dùng cho các 
bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim loại, ke bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, 
hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia 
mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim 
loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim loại dùng cho xây dựng, khung nhà 
bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ 
đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt 
thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng kim loại, công trình có thể 
chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao cứu đắm bằng kim loại 
(dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái lều nhỏ bằng kim loại, 
đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống [bằng kim loại], cáp kim 
loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, 
tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu mỏ, tấm kê thùng phuy 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, gang thô 
hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim 
loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim loại dùng cho sưởi 
nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim loại, chuồng gà, 
khuôn nguội [nghê đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng kim loại, đường 
ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp kim sắt-crom], 
quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, kẹp để nối cáp 
hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa, mắc áo, bằng kim 
loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại cho đường 
ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, bình đựng 
bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng cho 
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nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng kim loại 
[kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt then, vật 
nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, thanh kẹp 
(móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi bằng kim 
loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa ra vào 
[không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không dùng 
điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, thiết bị 
không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá chắn cửa 
bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, nắp van (van) ống nước bằng 
kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại ống dẫn bằng kim loại dùng cho trung tâm 
sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí, khuỷ ống 
bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai bằng kim loại 
dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu bịt bằng sắt 
dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng kim loại 
thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung cột sắt 
dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung dùng 
cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], bộ đồ 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng xối bằng 
kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền bằng kim 
loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói và đóng 
gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn lửa của 
lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc trong 
nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), xà rầm 
bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia mộ bằng 
kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại có 
thể chuyên trở được, ray áp bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng 
kim loại (dưới mái nhà), hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng 
kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề 
bằng kim loại, móc dùng cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ 
kim bằng kim loại], móc bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm 
đai, dải thép để làm đai, vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại 
[không cơ khí], đinh để đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim 
loại, móc sắt để trèo núi đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất 
bằng kim loại, indium (hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], 
hợp kim sắt-crôm, moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán 
thành phẩm, dây sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) 
bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại thường, cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng 
cho cửa, thang bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, 
lưới mắt cáo bằng kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim 
loại, chữ cái và chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim 
bạc-niken, niobi (hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số 
bằng kim loại thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa 
bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng 
nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá 
bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm 
đúc dùng cho xây dựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, 
cái chốt bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ 
bằng kim loại dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ 
ngũ kim], ống bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, 
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vòng nối bằng kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim 
loại; dùng cho trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật 
liệu kim loại gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền 
đúc sẵn bằng kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào 
bằng kim loại, bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây 
dựng], cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nôi, hộp bảo quản bằng kim 
loại, cột chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại 
tự cháy, tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường 
sắt bằng kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai 
truyền máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để 
hàn vẩy hoặc hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho 
mái nhà bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim 
loại, dây bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, 
xích an toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn 
cửa sổ khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít 
bằng kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc niệng 
chai bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm 
bằng kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không 
phát quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, Silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại, vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để vận 
chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim loại, 
rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng kim 
loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi của 
thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim loại, 
cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu dây cáp, 
dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói bằng kim 
loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, 
giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí bằng kim 
loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, mộ bằng 
kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng cho thú 
vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm lót thành 
giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa quay; không 
tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong chóng bằng kim 
loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại [xây dựng], chốt 
đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, 
ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, 
cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng kim loại, then của 
khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, chặn cửa 
bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho), cửa sổ bằng kim loại, lưới thép (vải 
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kim loại), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây bằng hợp kim kim loại 
thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], đồ 
nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện hoặc bao gói hàng, băng 
bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), 
dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao giáo mác (đeo), máy phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], dùi, cái rìu, thanh để cắt, 
lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay), các loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun 
cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa 
cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia 
công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy 
khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài 
gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy 
pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết 
kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rưng, máy sấy công nghiệp, máy sấy 
khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn 
hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng 
mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi 
cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, 
máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng 
tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt 
kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt 
uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, 
máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật 
liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy 
gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy 
gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, 
máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy 
mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục 
khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), 
máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy 
tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn 
xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt 
thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt 
gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ 
quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn 
rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, máy 
trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông 
sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn, điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
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nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ 
ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi 
nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, 
van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học (cụ thể là 
thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, 
thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, 
thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân 
tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng trong phòng 
thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là cảm biến, bộ 
điều khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh 
giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp 
giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và 
bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ 
nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng 
cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút 
bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, 
van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện 
và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng 
cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất cách điện dùng cho 
ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp 
giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và 
túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, 
thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (cụ thể là bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm, máy nướng bánh mì, 
ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và khăn lau chén, quạt, quạt 
sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy may, máy 
khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, 
buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sân khác, trò chơi, 
đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 
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Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch thanh 
toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại 
hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý 
tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ gởi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư 
chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng 
khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy 
thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý đanh mục đầu tư chứng 
khoán.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 
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  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 

giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo và các 
sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, giá 
sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, đồ 
nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), nắp 
đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái 
nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) 
[dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
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phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thuỷ tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thuỷ tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ tinh 
để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt, vải bằng sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng bằng chất 
dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa cháy, ống dẫn 
khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng đệm, len (tơ) thuỷ 
tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, gutapeca; nhựa két, vật 
liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) cứu hoả, ống (vòi) tưới 
nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà nhà, phớt dùng để cách 
điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách 
điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách 
điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) không bằng kim loại, gioăng 
bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín và co giãn khớp nối, đầu nối 
không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu 
bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, 
mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp 
chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật 
liệu không dẫn nhiệt, đầu ngăn cách điện và nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng 
[vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng 
cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn (không bằng kim loại), miếng đệm 
(gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng kim loại), vật liệu gia cố (không 
bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, màng mỏng bằng chất dẻo 
(ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông nghiệp, chất dẻo bán thành 
phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách nhiệt, điện và âm dùng cho 
đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), 
nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng để bịt kín, vòng để bịt kín 
nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan, nút bằng cao su, cao su 
tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối, xi để gắn, tấm dạ amiăng, 
tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, xỉ len 
[chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày amiăng, vật liệu cách 
âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 
nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng chất dẻo dùng để hàn, 
sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng cho máy biến thế, ống 
có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, véc 
ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm viscô (ngoài loại dùng 
để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (êbônit), sợi đã lưu hoá, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm nước, vòng làm kín 
nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh mưa nắng), đồ trang trí 
bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 
ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 
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trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, máy gia công cơ 
khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để dán quảng cáo bằng kim 
loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, hợp kim của những kim loại 
thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc nhe kim loại, chuồng cho động 
vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, 
chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim loại cho xe cộ, viên bi bằng 
thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim loại, hàng rào bảo hiểm dùng 
cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song cho đường sắt, then cửa bằng 
kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu kim loại], mốc hiệu 
bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, bộ 
đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông dùng cho súc vật, bộ căng đai 
truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim 
loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc 
bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể tắm 
cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện kim], thang cơ động bằng kim loại 
để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại dùng cho xây dựng, chốt, then cài 
cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, chai [bình chứa kim loại] 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận dạng bằng kim loại dùng cho các 
bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim loại, ke bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, 
hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia 
mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim 
loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim loại dùng cho xây dựng, khung nhà 
bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ 
đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt 
thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng kim loại, công trình có thể 
chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao cứu đắm bằng kim loại 
(dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái lều nhỏ bằng kim loại, 
đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống [bằng kim loại], cáp kim 
loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, 
tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu mỏ, tấm kê thùng phuy 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, gang thô 
hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim 
loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim loại dùng cho sưởi 
nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim loại, chuồng gà, 
khuôn nguội [nghề đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng kim loại, đường 
ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp kim sắt-crom], 
quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, kẹp để nối cáp 
hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa, mắc áo, bằng kim 
loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại cho đường 
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ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, bình đựng 
bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng cho 
nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng kim loại 
[kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt then, vật 
nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, thanh kẹp 
(móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi bằng kim 
loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa ra vào 
[không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không dùng 
điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, thiết bị 
không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá chắn cửa 
bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, nắp van (van) ống nước bằng 
kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại ống dẫn bằng kim loại dùng cho trung tâm 
sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí, khuỷ ống 
bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai bằng kim loại 
dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu bịt bằng sắt 
dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng kim loại 
thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung cột sắt 
dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung dùng 
cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], bộ đồ 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng xối bằng 
kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền bằng kim 
loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói và đóng 
gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn lửa của 
lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc trong 
nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), xà rầm 
bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia mộ bằng 
kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại có 
thể chuyên trở được, ray áp bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng 
kim loại (dưới mái nhà), hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng 
kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề 
bằng kim loại, móc dùng cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ 
kim bằng kim loại], móc bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm 
đai, dải thép để làm đai, vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại 
[không cơ khí], đinh để đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim 
loại, móc sắt để trèo núi đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất 
bằng kim loại, indium (hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], 
hợp kim sắt-crôm, moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán 
thành phẩm, dây sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) 
bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại thường, cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng 
cho cửa, thang bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, 
lưới mắt cáo bằng kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim 
loại, chữ cái và chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim 
bạc-niken, niobi (hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số 
bằng kim loại thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa 
bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng 
nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá 
bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm 
đúc dùng cho xây đựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, 
cái chốt bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ 
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bằng kim loại dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ 
ngũ kim], ống bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, 
vòng nối bằng kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim 
loại; dùng cho trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật 
liệu kim loại gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền 
đúc sẵn bằng kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào 
bằng kim loại, bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây 
dựng], cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nôi, hộp bảo quản bằng kim 
loại, cột chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại 
tự cháy, tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường 
sắt bằng kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai 
truyền máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để 
hàn vẩy hoặc hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho 
mái nhà bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim 
loại, dây bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, 
xích an toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn 
cửa sổ khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít 
bằng kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc miệng 
chai bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm 
bằng kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không 
phát quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại, vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để vận 
chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim loại, 
rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng kim 
loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi của 
thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim loại, 
cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu dây cáp, 
dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói bằng kim 
loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, 
giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí bằng kim 
loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, mộ bằng 
kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng cho thú 
vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm lót thành 
giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa quay; không 
tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong chóng bằng kim 
loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại [xây dựng], chốt 
đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, 
ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, 
cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng kim loại, then của 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
794 

khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, chặn cửa 
bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho), cửa sổ bằng kim loại, lưới thép (vải 
kim loại), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây bằng hợp kim kim loại 
thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], đồ 
nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện hoặc bao gói hàng, băng 
bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), 
dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao giáo mác (đeo), máy phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], dùi, cái rìu, thanh để cắt, 
lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay), các loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun 
cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa 
cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia 
công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy 
khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài 
gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy 
pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết 
kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy 
khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn 
hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng 
mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi 
cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, 
máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng 
tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt 
kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt 
uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, 
máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật 
liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy 
gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy 
gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, 
máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy 
mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục 
khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), 
máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy 
tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn 
xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt 
thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt 
gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ 
quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn 
rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, máy 
trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông 
sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn, điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
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quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ 
ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi 
nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, 
van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học (cụ thể là 
thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, 
thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, 
thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân 
tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng trong phòng 
thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là cảm biến, bộ 
điều khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh 
giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp 
giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và 
bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ 
nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng 
cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút 
bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, 
van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện 
và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng 
cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất cách điện dùng cho 
ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp 
giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và 
túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, 
thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp núc(cụ thể là bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm, máy nướng bánh mì, 
ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và khăn lau chén, quạt, quạt 
sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy may, máy 
khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, 
buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sân khác, trò chơi, 
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đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 
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(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 

giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo và các 
sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, giá 
sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, đồ 
nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), nắp 
đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái 
nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) 
[dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
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nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thuỷ tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thuỷ tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ tinh 
để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt, vải bằng sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng bằng chất 
dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa cháy, ống dẫn 
khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng đệm, len (tơ) thuỷ 
tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, gutapeca; nhựa két, vật 
liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) cứu hoả, ống (vòi) tưới 
nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà nhà, phớt dùng để cách 
điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách 
điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách 
điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) không bằng kim loại, gioăng 
bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín và co giãn khớp nối, đầu nối 
không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu 
bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, 
mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp 
chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật 
liệu không dẫn nhiệt, đầu ngăn cách điện và nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng 
[vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng 
cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn (không bằng kim loại), miếng đệm 
(gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng kim loại), vật liệu gia cố (không 
bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, màng mỏng bằng chất dẻo 
(ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông nghiệp, chất dẻo bán thành 
phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách nhiệt, điện và âm dùng cho 
đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), 
nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng để bịt kín, vòng để bịt kín 
nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan, nút bằng cao su, cao su 
tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối, xi để gắn, tấm dạ amiăng, 
tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, xỉ len 
[chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày amiăng, vật liệu cách 
âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 
nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng chất dẻo dùng để hàn, 
sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng cho máy biến thế, ống 
có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, véc 
ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm viscô (ngoài loại dùng 
để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (ebônit), sợi đã lưu hoá, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm nước, vòng làm kín 
nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh mưa nắng), đồ trang trí 
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bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 
ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 
trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, máy gia công cơ 
khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để dán quảng cáo bằng kim 
loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, hợp kim của những kim loại 
thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc nhe kim loại, chuồng cho động 
vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, 
chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim loại cho xe cộ, viên bi bằng 
thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim loại, hàng rào bảo hiểm dùng 
cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song cho đường sắt, then cửa bằng 
kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu kim loại], mốc hiệu 
bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, bộ 
đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông dùng cho súc vật, bộ căng đai 
truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim 
loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc 
bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể tắm 
cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện kim], thang cơ động bằng kim loại 
để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại dùng cho xây dựng, chốt, then cài 
cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, chai [bình chứa kim loại] 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận dạng bằng kim loại dùng cho các 
bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim loại, ke bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, 
hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia 
mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim 
loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim loại dùng cho xây dựng, khung nhà 
bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ 
đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt 
thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng kim loại, công trình có thể 
chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao cứu đắm bằng kim loại 
(dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái lều nhỏ bằng kim loại, 
đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống [bằng kim loại], cáp kim 
loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, 
tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu mỏ, tấm kê thùng phuy 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, gang thô 
hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim 
loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim loại dùng cho sưởi 
nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim loại, chuồng gà, 
khuôn nguội [nghề đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng kim loại, đường 
ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp kim sắt-crom], 
quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, kẹp để nối cáp 
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hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa, mắc áo, bằng kim 
loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại cho đường 
ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, bình đựng 
bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng cho 
nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng kim loại 
[kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt then, vật 
nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, thanh kẹp 
(móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi bằng kim 
loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa ra vào 
[không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không dùng 
điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, thiết bị 
không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá chắn cửa 
bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, nắp van (van) ống nước bằng 
kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại ống dẫn bằng kim loại dùng cho trung tâm 
sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí, khuỷ ống 
bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai bằng kim loại 
dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu bịt bằng sắt 
dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng kim loại 
thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung cột sắt 
dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung dùng 
cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], bộ đồ 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng xối bằng 
kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền bằng kim 
loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói và đóng 
gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn lửa của 
lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc trong 
nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), xà rầm 
bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia mộ bằng 
kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại có 
thể chuyên trở được, ray áp bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng 
kim loại (dưới mái nhà), hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng 
kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề 
bằng kim loại, móc dùng cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ 
kim bằng kim loại], móc bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm 
đai, dải thép để làm đai, vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại 
[không cơ khí], đinh để đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim 
loại, móc sắt để trèo núi đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất 
bằng kim loại, indium (hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], 
hợp kim sắt-crôm, moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán 
thành phẩm, dây sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) 
bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại thường, cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng 
cho cửa, thang bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, 
lưới mắt cáo bằng kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim 
loại, chữ cái và chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim 
bạc-niken, niobi (hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số 
bằng kim loại thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa 
bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng 
nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá 
bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm 
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đúc dùng cho xây dựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, 
cái chốt bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ 
bằng kim loại dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ 
ngũ kim], ống bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, 
vòng nối bằng kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim 
loại; dùng cho trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật 
liệu kim loại gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền 
đúc sẵn bằng kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào 
bằng kim loại, bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây 
dựng], cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nôi, hộp bảo quản bằng kim 
loại, cột chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại 
tự cháy, tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường 
sắt bằng kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai 
truyền máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để 
hàn vẩy hoặc hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho 
mái nhà bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim 
loại, dây bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, 
xích an toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn 
cửa sổ khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít 
bằng kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc miệng 
chai bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm 
bằng kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không 
phát quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại, vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để vận 
chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim loại, 
rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng kim 
loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi của 
thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim loại, 
cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu dây cáp, 
dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói bằng kim 
loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, 
giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí bằng kim 
loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, mộ bằng 
kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng cho thú 
vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm lót thành 
giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa quay; không 
tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong chóng bằng kim 
loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại [xây dựng], chốt 
đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, 
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ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, 
cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng kim loại, then của 
khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, chặn cửa 
bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho), cửa sổ bằng kim loại, lưới thép (vải 
kim loại), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây bằng hợp kim kim loại 
thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], đồ 
nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện hoặc bao gói hàng, băng 
bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), 
dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao giáo mác (đeo), máy phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], dùi, cái rìu, thanh để cắt, 
lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay)), các loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun 
cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa 
cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia 
công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy 
khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài 
gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy 
pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết 
kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy 
khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn 
hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng 
mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi 
cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, 
máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng 
tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt 
kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt 
uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, 
máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật 
liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy 
gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy 
gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, 
máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy 
mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục 
khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), 
máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy 
tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn 
xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt 
thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt 
gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ 
quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn 
rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, máy 
trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông 
sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn, điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
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tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ 
ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi 
nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, 
van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học (cụ thể là 
thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, 
thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, 
thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân 
tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng trong phòng 
thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là cảm biến, bộ 
điều khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh 
giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp 
giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và 
bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ 
nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng 
cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút 
bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, 
van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện 
và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng 
cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất cách điện dùng cho 
ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp 
giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và 
túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, 
thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (cụ thể là bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm, máy nướng bánh mì, 
ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và khăn lau chén, quạt, quạt 
sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy may, máy 
khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, 
buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
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trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sân khác, trò chơi, 
đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 

 

 
(210) 4-2017-21661 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gocofarm  
(VN) 
Số 31 Đồng Khởi, phường 4, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa: lương thực, thực phẩm, đồ uống, cây giống, hoa, cây cảnh, 

đồ uống, quần áo, giày dép, đồ trang sức, đồ nội thất; thông tin thương mại và tư vấn tiêu 
dùng; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2017-21677 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm 
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nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân 
tạo, dạng thô (chưa xử lý); chất dẻo dạng thô; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm. 
 
Nhóm 02: Thuốc màu (sơn); sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chế phẩm chống ăn mòn; 
chất bảo quản gỗ; chất nhuộm; chất cắn màu (trừ chất cắn màu dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên [dạng thô]. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi; xăng; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); chất khử mùi 
không dùng cho người hoặc động vật.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; đồ 
ngũ kim bằng kim loại; két sắt an toàn. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy bán hàng tự động; máy và thiết 
bị để làm sạch (dùng điện). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; công cụ cầm tay, loại vận hành thao tác 
thủ công; dao cắt (không dùng để phẫu thuật); dao kéo; thìa (bộ đồ ăn); dĩa. 

 

Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 
giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nâng cho người 
tàn tật; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu vết 
thương.  

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị và hệ 
thống thông gió (điều hòa không khí). 

 

Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô 
và đầu máy; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; dây dẫn cháy dùng cho chất nổ; chất nổ, tín hiệu báo sương 
mù. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
805 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn piano và phụ tùng của chúng; nhạc cụ; hộp nhạc; nhạc 
cụ điện tử.  

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; gồm dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; amiăng; ống mềm không bằng kim loại; vật liệu cách ly. 

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; các sản phẩm bằng da hoặc giả da như cặp 
để tài liệu, túi xách, vali, ví, hòm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại; cấu kiện xây dựng không bằng kim loại vận chuyển được; gỗ bán thành phẩm; thủy 
tinh xây dựng; hộp thư (công trình xây). 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; gương soi; khung ảnh; túi 
ngủ dùng cho cắm trại; hộp thư không làm bằng kim loại hoặc công trình xây dựng. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; lược; bọt biển cho mục đích gia dụng; thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng). 

 
Nhóm 22: Dây không bằng kim loại để đeo (giữ) đồ đạc; dây, không bằng kim loại để 
buộc hoặc đóng gói; vải bạt; vật liệu đóng gói [dùng để nhồi độn, đệm lót] không bằng 
cao su hoặc chất dẻo, giấy hoặc các tông; lều (mang đi được); sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi dùng để dệt; chỉ [đồ may vá]; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; chỉ 
và sợi chun dùng trong ngành dệt. 

 
Nhóm 24: Vải (không xếp vào các nhóm khác); khăn trải bàn [không bằng giấy]; chăn; 
lụa [vải]; tấm phủ giường [khăn trải giường]; thảm trang trí treo tường bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 

 
Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; đồ để thêu trang trí; cúc [quần áo]; kim khâu; hoa giả; 
khóa kéo. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị và dụng cụ thể thao; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ 
chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ câu cá. 

 

Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá (không còn sống), gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; sữa và các sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, trà (chè), ca cao; 
bánh kẹo, kem lạnh, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 
Nhóm 31: Ngũ cốc dạng nguyên liệu; hạt giống; rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên. 
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Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; nước (đồ uống); xi rô dùng cho 
đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục 
đích y tế; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là: gạt tàn, bật lửa, tẩu hút thuốc lá. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo và các 
sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, giá 
sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, đồ 
nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), nắp 
đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái 
nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) 
[dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thuỷ tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thuỷ tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ tinh 
để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt, vải bằng sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng bằng chất 
dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa cháy, ống dẫn 
khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng đệm, len (tơ) thuỷ 
tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, gutapeca; nhựa két, vật 
liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) cứu hoả, ống (vòi) tưới 
nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà nhà, phớt dùng để cách 
điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách 
điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách 
điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) không bằng kim loại, gioăng 
bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín và co giãn khớp nối, đầu nối 
không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu 
bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, 
mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp 
chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật 
liệu không dẫn nhiệt, đầu ngăn cách điện và nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng 
[vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng 
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cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn (không bằng kim loại), miếng đệm 
(gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng kim loại), vật liệu gia cố (không 
bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, màng mỏng bằng chất dẻo 
(ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông nghiệp, chất dẻo bán thành 
phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách nhiệt, điện và âm dùng cho 
đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), 
nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng để bịt kín, vòng để bịt kín 
nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan, nút bằng cao su, cao su 
tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối, xi để gắn, tấm dạ amiăng, 
tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, xỉ len 
[chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày amiăng, vật liệu cách 
âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 
nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng chất dẻo dùng để hàn, 
sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng cho máy biến thế, ống 
có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, véc 
ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm viscô (ngoài loại dùng 
để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (ebônit), sợi đã lưu hoá, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm nước, vòng làm kín 
nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh mưa nắng), đồ trang trí 
bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 
ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 
trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, máy gia công cơ 
khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để dán quảng cáo bằng kim 
loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, hợp kim của những kim loại 
thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc nhe kim loại, chuồng cho động 
vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, 
chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim loại cho xe cộ, viên bi bằng 
thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim loại, hàng rào bảo hiểm dùng 
cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song cho đường sắt, then cửa bằng 
kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu kim loại], mốc hiệu 
bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, bộ 
đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông dùng cho súc vật, bộ căng đai 
truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim 
loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc 
bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể tắm 
cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện kim], thang cơ động bằng kim loại 
để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại dùng cho xây dựng, chốt, then cài 
cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, chai [bình chứa kim loại] 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận dạng bằng kim loại dùng cho các 
bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim loại, ke bằng kim loại dùng trong 
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xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, 
hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia 
mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim 
loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim loại dùng cho xây dựng, khung nhà 
bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ 
đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt 
thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng kim loại, công trình có thể 
chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao cứu đắm bằng kim loại 
(dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái lều nhỏ bằng kim loại, 
đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống [bằng kim loại], cáp kim 
loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, 
tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu mỏ, tấm kê thùng phuy 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, gang thô 
hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim 
loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim loại dùng cho sưởi 
nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim loại, chuồng gà, 
khuôn nguội [nghề đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng kim loại, đường 
ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp kim sắt-crom], 
quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, kẹp để nối cáp 
hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa, mắc áo, bằng kim 
loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại cho đường 
ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, bình đựng 
bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng cho 
nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng kim loại 
[kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt then, vật 
nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, thanh kẹp 
(móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi bằng kim 
loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa ra vào 
[không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không dùng 
điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, thiết bị 
không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá chắn cửa 
bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, nắp van (van) ống nước bằng 
kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại ống dẫn bằng kim loại dùng cho trung tâm 
sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí, khuỷ ống 
bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai bằng kim loại 
dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu bịt bằng sắt 
dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng kim loại 
thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung cột sắt 
dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung dùng 
cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], bộ đồ 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng xối bằng 
kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền bằng kim 
loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói và đóng 
gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn lửa của 
lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc trong 
nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), xà rầm 
bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia mộ bằng 
kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại có 
thể chuyên trở được, ray áp bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng 
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kim loại (dưới mái nhà), hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng 
kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề 
bằng kim loại, móc dùng cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ 
kim bằng kim loại], móc bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm 
đai, dải thép để làm đai, vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại 
[không cơ khí], đinh để đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim 
loại, móc sắt để trèo núi đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất 
bằng kim loại, indium (hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], 
hợp kim sắt-crôm, moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán 
thành phẩm, dây sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) 
bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại thường, cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng 
cho cửa, thang bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, 
lưới mắt cáo bằng kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim 
loại, chữ cái và chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim 
bạc-niken, niobi (hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số 
bằng kim loại thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa 
bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng 
nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá 
bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm 
đúc dùng cho xây dựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, 
cái chốt bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ 
bằng kim loại dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ 
ngũ kim], ống bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, 
vòng nối bằng kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim 
loại; dùng cho trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật 
liệu kim loại gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền 
đúc sẵn bằng kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào 
bằng kim loại, bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây 
dựng], cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nôi, hộp bảo quản bằng kim 
loại, cột chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại 
tự cháy, tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường 
sắt bằng kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai 
truyền máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để 
hàn vẩy hoặc hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho 
mái nhà bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim 
loại, dây bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, 
xích an toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn 
cửa sổ khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít 
bằng kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc miệng 
chai bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm 
bằng kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không 
phát quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
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tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại, vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để vận 
chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim loại, 
rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng kim 
loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi của 
thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim loại, 
cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu dây cáp, 
dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói bằng kim 
loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, 
giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí bằng kim 
loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, mộ bằng 
kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng cho thú 
vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm lót thành 
giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa quay; không 
tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong chóng bằng kim 
loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại [xây dựng], chốt 
đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, 
ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, 
cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng kim loại, then của 
khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, chặn cửa 
bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho), cửa sổ bằng kim loại, lưới thép (vải 
kim loại), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây bằng hợp kim kim loại 
thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], đồ 
nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện hoặc bao gói hàng, băng 
bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), 
dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao giáo mác (đeo), máy phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], dùi, cái rìu, thanh để cắt, 
lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay)), các loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun 
cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa 
cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia 
công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy 
khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài 
gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy 
pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết 
kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rưng, máy sấy công nghiệp, máy sấy 
khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn 
hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng 
mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi 
cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, 
máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng 
tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt 
kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt 
uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, 
máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật 
liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy 
gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
811 

gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, 
máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy 
mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục 
khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), 
máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy 
tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn 
xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt 
thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt 
gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ 
quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn 
rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, máy 
trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông 
sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn, điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ 
ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi 
nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, 
van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học (cụ thể là 
thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, 
thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, 
thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân 
tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng trong phòng 
thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động,và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc 
khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là cảm biến, bộ điều 
khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi 
tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ, các phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh 
giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp 
giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và 
bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ 
nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng 
cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút 
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bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, 
van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện 
và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng 
cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất cách điện dùng cho 
ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp 
giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và 
túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, 
thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, cụ thể là bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm, máy nướng bánh mì, 
ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và khăn lau chén, quạt, quạt 
sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy may, máy 
khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, 
buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sân khác, trò chơi, 
đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao thông, các 
công trình xây dựng, thiết bị điện); lắp đặt (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao 
thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); bảo dưỡng (máy móc, thiết bị, động cơ, 
phương tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); cho thuê thiết bị xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình xây dựng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ truyền tệp tin số; dịch vụ gửi tin 
nhắn (gửi điện tín). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đại lý bán vé máy bay; dịch 
vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý giấy, xử lý kim 
loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 
các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 
hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 
thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 
tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra, tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 
dịch vụ pháp lý. 

 

(210) 4-2017-21678 (220) 14.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; nhựa nhân 
tạo, dạng thô (chưa xử lý); chất dẻo dạng thô; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm. 

 

Nhóm 02: Thuốc màu (sơn); sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chế phẩm chống ăn mòn; 
chất bảo quản gỗ; chất nhuộm; chất cắn màu (trừ chất cắn màu dùng cho kim loại); nhựa 
tự nhiên [dạng thô]. 

 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm để giặt; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho người 
hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi; xăng; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong y tế); chất khử mùi 
không dùng cho người hoặc động vật. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; đồ 
ngũ kim bằng kim loại; két sắt an toàn. 
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Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; máy bán hàng tự động; máy và thiết 
bị để làm sạch (dùng điện). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; công cụ cầm tay, loại vận hành thao tác 
thủ công; dao cắt (không dùng để phẫu thuật); dao kéo; thìa (bộ đồ ăn); dĩa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 
giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nâng cho người 
tàn tật; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu vết 
thương. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị và hệ 
thống thông gió (điều hòa không khí). 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên bộ, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô 
và đầu máy; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Chất nổ; pháo hoa; dây dẫn cháy dùng cho chất nổ; chất nổ, tín hiệu báo sương 
mù.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn piano và phụ tùng của chúng; nhạc cụ; hộp nhạc; nhạc 
cụ điện tử. 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 17: Cao su, thô hoặc bán thành phẩm; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]; gôm dạng 
thô hoặc bán thành phẩm; amiăng; ống mềm không bằng kim loại; vật liệu cách ly. 

 
Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; các sản phẩm bằng da hoặc giả da như cặp 
để tài liệu, túi xách, vali, ví, hòm. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống cứng dẫn nước, không bằng kim 
loại; cấu kiện xây dựng không bằng kim loại vận chuyển được; gỗ bán thành phẩm; thủy 
tinh xây dựng; hộp thư (công trình xây). 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc trong nhà bằng kim loại; gương soi; khung ảnh; túi 
ngủ dùng cho cắm trại; hộp thư không làm bằng kim loại hoặc công trình xây dựng. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
815 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho 
mục đích gia dụng; lược; bọt biển cho mục đích gia dụng; thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng). 

 
Nhóm 22: Dây không bằng kim loại để đeo (giữ) đồ đạc; dây không bằng kim loại để 
buộc hoặc đóng gói; vải bạt; vật liệu đóng gói [dùng để nhồi độn, đệm lót] không bằng 
cao su hoặc chất dẻo giấy hoặc các tông; lều (mang đi được); sợi dệt dạng thô. 

 
Nhóm 23: Sợi dùng để dệt; chỉ [đồ may vá]; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; chỉ 
và sợi chun dùng trong ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Vải (không xếp vào các nhóm khác); khăn trải bàn [không bằng giấy]; chăn; 
lụa [vải]; tấm phủ giường [khăn trải giường]; thảm trang trí treo tường bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; cà vạt. 

 
Nhóm 26: Đăng ten, ren làm viền; đồ để thêu trang trí; cúc [quần áo]; kim khâu; hoa giả; 
khóa kéo. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; thiết bị và dụng cụ thể thao; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ 
chiếu sáng và bánh kẹo]; đồ câu cá. 

 
Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá (không còn sống), gia cầm 
(không còn sống) và thú săn (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín; sữa và các sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến như cà phê, trà (chè), ca cao; 
bánh kẹo, kem lạnh, đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô cô la, trà. 

 
Nhóm 31: Ngũ cốc dạng nguyên liệu; hạt giống; rau và quả tươi; cây và hoa tự nhiên. 

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước ép hoa quả; nước (đồ uống); xi rô dùng cho 
đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục 
đích y tế; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là: gạt tàn, bật lửa, tẩu hút thuốc lá. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo và các 
sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, giá 
sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, đồ 
nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), nắp 
đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái 
nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) 
[dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
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nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thuỷ tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thuỷ tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ tinh 
để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt, vải bằng sợi thuỷ tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng bằng chất 
dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa cháy, ống dẫn 
khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng đệm, len (tơ) thuỷ 
tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, gutapeca; nhựa két, vật 
liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) cứu hoả, ống (vòi) tưới 
nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà nhà, phớt dùng để cách 
điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách 
điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách 
điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) không bằng kim loại, gioăng 
bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín và co giãn khớp nối, đầu nối 
không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu 
bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, 
mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp 
chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật 
liệu không dẫn nhiệt, đầu ngăn cách điện và nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng 
[vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng 
cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn (không bằng kim loại), miếng đệm 
(gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng kim loại), vật liệu gia cố (không 
bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, màng mỏng bằng chất dẻo 
(ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông nghiệp, chất dẻo bán thành 
phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách nhiệt, điện và âm dùng cho 
đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), 
nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng để bịt kín, vòng để bịt kín 
nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan, nút bằng cao su, cao su 
tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối, xi để gắn, tấm dạ amiăng, 
tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, xỉ len 
[chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày amiăng, vật liệu cách 
âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 
nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng chất dẻo dùng để hàn, 
sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng cho máy biến thế, ống 
có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, véc 
ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm viscô (ngoài loại dùng 
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để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (ebônit), sợi đã lưu hoá, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm nước, vòng làm kín 
nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh mưa nắng), đồ trang trí 
bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 
ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 
trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, máy gia công cơ 
khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để dán quảng cáo bằng kim 
loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, hợp kim của những kim loại 
thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc nhe kim loại, chuồng cho động 
vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, 
chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim loại cho xe cộ, viên bi bằng 
thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim loại, hàng rào bảo hiểm dùng 
cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song cho đường sắt, then cửa bằng 
kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu kim loại], mốc hiệu 
bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, bộ 
đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông dùng cho súc vật, bộ căng đai 
truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim 
loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc 
bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể tắm 
cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện kim], thang cơ động bằng kim loại 
để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại dùng cho xây dựng, chốt, then cài 
cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, chai [bình chứa kim loại] 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận dạng bằng kim loại dùng cho các 
bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim loại, ke bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, 
hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia 
mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim 
loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim loại dung cho xây dựng, khung nhà 
bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ 
đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt 
thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng kim loại, công trình có thể 
chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao cứu đắm bằng kim loại 
(dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái lều nhỏ bằng kim loại, 
đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống [bằng kim loại], cáp kim 
loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, 
tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu mỏ, tấm kê thùng phuy 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, gang thô 
hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim 
loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim loại dùng cho sưởi 
nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim loại, chuồng gà, 
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khuôn nguội [nghề đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng kim loại, đường 
ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp kim sắt-crom], 
quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, kẹp để nối cáp 
hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa, mắc áo, bằng kim 
loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại cho đường 
ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, bình đựng 
bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng cho 
nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng kim loại 
[kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt then, vật 
nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, thanh kẹp 
(móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi bằng kim 
loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa ra vào 
[không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không dùng 
điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, thiết bị 
không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá chắn cửa 
bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, nắp van (van) ống nước bằng 
kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại ống dẫn bằng kim loại dùng cho trung tâm 
sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí, khuỷu 
ống bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai bằng kim 
loại dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu bịt bằng 
sắt dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng kim loại 
thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung cột sắt 
dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung dùng 
cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], bộ đồ 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng xối bằng 
kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền bằng kim 
loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói và đóng 
gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn lửa của 
lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc trong 
nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), xà rầm 
bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia mộ bằng 
kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại có 
thể chuyên trở được, ray áp bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng 
kim loại dưới mái nhà), hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng 
kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề 
bằng kim loại, móc dùng cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ 
kim bằng kim loại], móc bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm 
đai, dải thép để làm đai, vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại 
[không cơ khí], đinh để đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim 
loại, móc sắt để trèo núi đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất 
bằng kim loại, indium (hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], 
hợp kim sắt-crôm, moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán 
thành phẩm, dây sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) 
bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại thường, cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng 
cho cửa, thang bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, 
lưới mắt cáo bằng kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim 
loại, chữ cái và chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim 
bạc-niken, niobi (hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số 
bằng kim loại thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa 
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bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng 
nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá 
bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm 
đúc dùng cho xây dựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, 
cái chốt bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ 
bằng kim loại dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ 
ngũ kim], ống bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, 
vòng nối bằng kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim 
loại; dùng cho trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật 
liệu kim loại gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền 
đúc sẵn bằng kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào 
bằng kim loại, bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây 
dựng], cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nôi, hộp bảo quản bằng kim 
loại, cột chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại 
tự cháy, tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường 
sắt bằng kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai 
truyền máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để 
hàn vẩy hoặc hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho 
mái nhà bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim 
loại, dây bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, 
xích an toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn 
cửa sổ khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít 
bằng kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc niệng 
chai bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm 
bằng kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không 
phát quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại, vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để vận 
chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim loại, 
rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng kim 
loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi của 
thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim loại, 
cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu dây cáp, 
dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói bằng kim 
loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, 
giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí bằng kim 
loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, mộ bằng 
kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng cho thú 
vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm lót thành 
giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa quay; không 
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tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong chóng bằng kim 
loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại [xây dựng], chốt 
đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, 
ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, 
cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng kim loại, then của 
khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, chặn cửa 
bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho), cửa sổ bằng kim loại, lưới thép (vải 
kim loại), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây bằng hợp kim kim loại 
thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], đồ 
nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện hoặc bao gói hàng, băng 
bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), 
dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao giáo mác (đeo), máy phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], dùi, cái rìu, thanh để cắt, 
lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay), các loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun 
cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa 
cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia 
công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy 
khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài 
gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy 
pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết 
kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rưng, máy sấy công nghiệp, máy sấy 
khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn 
hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng 
mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi 
cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, 
máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng 
tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt 
kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt 
uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, 
máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật 
liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy 
gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy 
gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, 
máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy 
mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục 
khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), 
máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy 
tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn 
xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt 
thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt 
gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ 
quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn 
rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, máy 
trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông 
sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn, điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
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kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ 
ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi 
nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, 
van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học (cụ thể là 
thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, 
thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, 
thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân 
tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng trong phòng 
thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là cảm biến, bộ 
điều khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh 
giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp 
giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và 
bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ 
nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng 
cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút 
bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, 
van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện 
và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng 
cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất cách điện dùng cho 
ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp 
giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và 
túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, 
thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, cụ thể là bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm, máy nướng bánh mì, 
ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và khăn lau chén, quạt, quạt 
sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy may, máy 
khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, 
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buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sân khác, trò chơi, 
đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao thông, các 
công trình xây dựng, thiết bị điện); lắp đặt (máy móc, thiết bị, động cơ, phương tiện giao 
thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); bảo dưỡng (máy móc, thiết bị, động cơ, 
phương tiện giao thông, các công trình xây dựng, thiết bị điện); cho thuê thiết bị xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình xây dựng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ điện thoại; 
dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ truyền tệp tin số; dịch vụ gửi tin 
nhắn (gửi điện tín). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; đại lý bán vé máy bay; dịch 
vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ du lịch; dịch vụ bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu cụ thể là xử lý phim điện ảnh, xử lý vải, xử lý giấy, xử lý kim 
loại; dịch vụ in ấn; sản xuất năng lượng; làm sạch không khí. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; công viên vui chơi, giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế (kiến trúc, xây dựng); tư vấn kỹ thuật lắp ráp và tư vấn thiết kế 
các công trình điện, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, bưu chính viễn thông; thiết kế quy 
hoạch các khu dân cư, khu công cộng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao 
thông; thiết kế và phát triển phần cứng, phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
quán cà phê tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thú y; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ nhà dưỡng bệnh. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; dịch vụ tư vấn về an ninh; dịch vụ bảo vệ người và 
tài sản; hãng thám tử, dịch vụ điều tra, tìm kiếm người mất tích; dịch vụ cho thuê quần áo; 
dịch vụ pháp lý. 
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  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

   

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm tự động; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết bị kiểm soát; thiết bị 

giảng dạy; thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đồ 
trang sức; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); khuy măng sét; cái ghim (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn). 

 
Nhóm 16: Giấy hoặc các tông; vật liệu đóng sách; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); ấn phẩm; tạp chí [định kỳ]; văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ thể là cho thuê máy và 
thiết bị văn phòng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất, nhựa, chất dẻo và các 
sản phẩm làm từ nhựa và chất dẻo (cụ thể là giường, ghế, thùng, sọt, thang, bàn, bảng, giá 
sách, giá nhiều ngăn để chai lọ, hộp, khung ảnh, giỏ đựng, cán chổi, tượng bán thân, đồ 
nhựa mỹ thuật, tủ đựng, tủ đựng thuốc, kẹp, thẻ nhựa, giá đỡ, chuông gió (trang trí), nắp 
đậy dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, cái treo áo, móc mắc áo, mành nhựa, quầy hàng, cái 
nôi, cũi, manơcanh cho thợ may, ống hút để uống, khung thêu, tấm bình phong (tấm che) 
[dùng trong nhà], chậu hoa, máng đựng thực ăn cho vật nuôi, nhựa acrylic [bán thành 
phẩm], băng dính, màng, phim chống loá mắt dùng cho cửa sổ, tấm chắn nổi chống « 
nhiễm, nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], amiant, tấm vải amiant, tấm phủ amiant, hàng 
dệt amiant, tấm phớt amiant, sợi amiant, bảng amiant, bao gói amiant, giấy amiant, tấm 
rèm bảo hiểm bằng amiant, tấm phủ amiant, đá phiến amiant, đế amiant, bao, túi nhỏ, 
nhựa balata, gioăng bằng cao su dùng để nới các nắp bình, vỏ bọc để cách âm, tấm chắn 
nơi chống ô nhiễm, vật liệu để ngăn cản sự bức xạ nhiệt trong nồi hơi, vật liệu bán thành 
phẩm dùng cho lót phanh, đệm bằng cao su để chống va đập, chất bọc cho cáp để cách 
điện, ống dẫn bằng vải bạt, giấy dùng cho tụ điện, sợi cacbon trừ loại dùng trong ngành 
dệt, vật liệu để bít, axetat xeluloz bán thành phẩm, xeluloz tái sinh khác với loại dùng cho 
bao bì, nắp van bằng cao su, vải amiant, ống dẫn khí nén; không bằng kim loại, ống nối 
dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, dây bằng cao su, len bông dùng để bao gói [bít trét], rèm an 
toàn bằng amiăng, miếng đệm (gioăng) xi lanh, chất điện môi [cách điện], vòng đệm cho 
kín, cao su cứng ebonit, khuôn bằng cao su cứng ebonit, chỉ đàn hồi, sợi chỉ đàn hồi 
không dùng trong ngành dệt, chất bọc cách điện dùng cho ống dẫn điện, chất gắn mối nối 
dãn nở, vải làm bằng sợi thủy tinh để cách nhiệt điện, vải cách điện, phớt đệm [lót] 
amiant, phớt cách điện, sợi lưu hoá, vải bằng sợi thủy tinh để ngăn cách điện, sợi thuỷ tinh 
để ngăn cách (điện; nhiệt), sợi thủy tinh để cách điện, sợi bằng chất dẻo không dùng trong 
ngành dệt, vải bằng sợi thủy tinh để cách điện, sợi thuỷ tinh để cách điện, màng bằng chất 
dẻo [dính và có thể co dãn] dùng cho khay chuyển hàng, ống vòi rồng chữa cháy, ống dẫn 
khí nén không bằng kim loại, lá kim loại bọc cách điện, gioăng, miếng đệm, len (tơ) thủy 
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tinh để ngăn cách điện, găng ngăn cách điện, cánh kiến; gôm lắc, gutapeca; nhựa két, vật 
liệu để ngăn cản sự phát xạ nhiệt, vật liệu để giữ nhiệt, ống (vòi) cứu hoả, ống (vòi) tưới 
nước, ống bằng vật liệu vải dệt, hợp chất chống ẩm trong các toà nhà, phớt dùng để cách 
điện và nhiệt, găng cách điện và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách 
điện, chất cách điện, băng cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách 
điện; nhiệt, chất cách điện dùng cho ống dẫn điện, bọc (ống) không bằng kim loại, gioăng 
bằng cao su dùng cho lọ và bình, bao khớp nối, cái làm kín và co giãn khớp nối, đầu nối 
không bằng kim loại dùng cho ống, mủ cao su, hợp chất hoá học để bịt lỗ rò rỉ, vật liệu 
bán thành phẩm dùng cho guốc phanh, guốc (lớp lót) khớp ly hợp, cao su lỏng, nhựa gắn, 
mát tít, mica thô hoặc bán thành phẩm, bìa amiăng, len khoáng cách âm, nhiệt, điện, hợp 
chất ngăn cách chống lại độ ẩm trong các toà nhà, khuôn (bằng ebonit), đầu nối (ống); vật 
liệu không dẫn nhiệt, đầu ngăn cách điện và nhiệt, bao bì amiang, vật liệu đóng gói hàng 
[vật nhồi; đệm] bằng cao su hoặc bằng chất dẻo, vật liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất 
dẻo, sơn ngăn cách nhiệt và điện, giấy amian, giấy cách nhiệt và điện, miếng đệm dùng 
cho ống dẫn, ống bao nối (măng sông) ống dẫn (không bằng kim loại), miếng đệm 
(gioăng) dùng cho ống dẫn, đoạn nối ống (không bằng kim loại), vật liệu gia cố (không 
bằng kim loại dùng cho ống dẫn), vữa cách nhiệt và điện, màng mỏng bằng chất dẻo 
(ngoài loại dùng để bao gói), lớp lót nhựa dùng cho nông nghiệp, chất dẻo bán thành 
phẩm, chất để ngăn ngừa sự bức xạ nhiệt, chất ngăn cách nhiệt, điện và âm dùng cho 
đường sắt, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu gia cố (không bằng kim loại dùng cho ống dẫn), 
nhựa nhân tạo [sản phẩm bán tinh chế], vòng bằng cao su, vòng để bịt kín, vòng để bịt kín 
nước, vật liệu cao su dùng để đắp lại lốp xe, cao su (thô hoặc bán thành phẩm), ống bọc 
ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, cao su hoà tan, nút bằng cao su, cao su 
tổng hợp, rèm bảo hiểm bằng amian, mát tít dùng cho mối nối, xi để gắn, tấm dạ amiăng, 
tấm cellulo tái sinh; không dùng để bao gói hàng, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, xỉ len 
[chất cách], đá đen amiăng, sợi dây để hàn bằng chất dẻo, đế giày amiăng, vật liệu cách 
âm, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, 
nhựa tổng hợp [sản phẩm bán gia công], băng cách điện, dây bằng chất dẻo dùng để hàn, 
sợi bằng cao su; không dùng trong ngành dệt, dầu cách điện dùng cho máy biến thế, ống 
có thể uốn được, vật liệu cao su để đắp lại lốp hơi, van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, véc 
ni cách nhiệt và điện, ống nối dùng cho bộ tản nhiệt của xe cộ, tấm viscô (ngoài loại dùng 
để bao gói), cao su cứng [ebônit], khuôn bằng cao su (êbônit), sợi đã lưu hoá, vòng đệm 
bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá, ống để tưới, bao bì không thấm nước, vòng làm kín 
nước, dải đệm kín (tránh mưa nắng), hợp chất để bịt kín khe (tránh mưa nắng), đồ trang trí 
bằng chất dẻo dùng cho thực phẩm), phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, 
ram và hàn kim loại, chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng 
trong công nghiệp, thuốc màu, sơn, vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc 
nhuộm, thuốc cắn màu, chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt, chất dùng để tẩy rửa, 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và 
làm dính bụi, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho 
em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, 
diệt cỏ, hàng hóa cơ khí (cụ thể là máy nén khí, máy bơm, máy nông cụ, máy gia công cơ 
khí), kim loại và các hàng hóa từ kim loại (cụ thể là như cột để dán quảng cáo bằng kim 
loại, ống kim loại dùng cho thông gió và điều hoà không khí, hợp kim của những kim loại 
thường, nhôm, lá nhôm, dây nhôm, tấm neo, mỏ neo, coóc nhe kim loại, chuồng cho động 
vật bằng kim loại, bẫy thú vật hung dữ, kim loại chống ma sát, cái đe, áo giáp, vỏ bọc sắt, 
chuồng chim bằng kim loại [kết cấu], biển hiệu bằng kim loại cho xe cộ, viên bi bằng 
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thép, dây thép gai, đai thùng bằng kim loại, thùng bằng kim loại, hàng rào bảo hiểm dùng 
cho đường sá bằng kim loại (rào chắn đường), chắn song cho đường sắt, then cửa bằng 
kim loại, tay cầm của roi bằng kim loại, bể tắm cho chim [kết cấu kim loại], mốc hiệu 
bằng kim loại không chiếu sáng, đe hai mỏ, bánh xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại, bộ 
đồ đạc của giường ngủ bằng kim loại, chuông, chuông dùng cho súc vật, bộ căng đai 
truyền bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận chuyển hàng hoá nặng, bàn ê tô bằng kim 
loại, trang bị đậu xe đạp trong bãi bằng kim loại, bộ siết dây cáp bằng kim loại, dây buộc 
bằng kim loại dùng trong nông nghiệp, dây kim loại, thùng chứa bằng kim loại, bể tắm 
cho chim [kết cấu bằng kim loại], thép cán thô [luyện kim], thang cơ động bằng kim loại 
để hành khách lên tàu, tấm đúc (panô) bằng kim loại dùng cho xây dựng, chốt, then cài 
cửa, then ổ khoá, bu lông bằng kim loại, nắp chai bằng kim loại, chai [bình chứa kim loại] 
dùng cho khí nén hoặc không khí lỏng, cái chốt hộp bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp két đựng tiền an toàn, vòng xuyến để nhận dạng bằng kim loại dùng cho các 
bệnh viện, dây treo dùng để chuyển vật nặng bằng kim loại, ke bằng kim loại dùng trong 
xây dựng, đinh nhọn đầu, ống nhánh bằng kim loại, đồng thau thô hoặc bán thành phẩm, 
hợp kim để hàn, que kim loại dùng để hàn vảy, đồng thanh, tấm đồng thanh dùng cho bia 
mộ (mộ chí), đồ nghệ thuật bằng đồng thanh [tác phẩm nghệ thuật], cán chổi bằng kim 
loại, khuyên bằng kim loại thường, ván bằng kim loại dung cho xây dựng, khung nhà 
bằng kim loại, đồ trang trí bằng anfen (hợp kim nickel bạc) dùng cho toà nhà hoặc cho đồ 
đạc trong nhà, tấm panen xây dựng bằng kim loại, cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt 
thép), đồ bằng sắt dùng trong xây dựng, công trình bằng kim loại, công trình có thể 
chuyên chở được bằng kim loại, nút thùng bằng kim loại, phao cứu đắm bằng kim loại 
(dùng trong hàng hải), tượng bán thân bằng kim loại thường, cái lều nhỏ bằng kim loại, 
đầu nối cáp bằng kim loại (không có điện), kẹp nối cáp hoặc ống [bằng kim loại], cáp kim 
loại không có điện, miếng bọc miệng chai bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, 
tráp tiền bằng kim loại, ván khuôn kim loại dùng cho giếng dầu mỏ, tấm kê thùng phuy 
bằng kim loại, gang thô hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ 
mộc [không bằng kim loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, gang thô 
hoặc bán thành phẩm, gang để luyện thép, bánh xe nhỏ của đồ mộc [không bằng kim 
loại], xích dùng cho gia súc, trần (nhà) bằng kim loại, ống dẫn kim loại dùng cho sưởi 
nóng trung tâm, xích bằng kim loại, hòm bằng kim loại, két bằng kim loại, chuồng gà, 
khuôn nguội [nghề đúc], chụp ống khói bằng kim loại, mũ ống khói bằng kim loại, đường 
ống của ống khói bằng kim loại, lò sưởi bằng kim loại, fero crom [hợp kim sắt-crom], 
quặng crom, crom, lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở, kẹp để nối cáp 
hoặc ống bằng kim loại, cái nắp bằng kim loại dùng cho bình chứa, mắc áo, bằng kim 
loại, coban thô [kim loại], quan tài [bằng kim loại], vòng nối bằng kim loại cho đường 
ống, cột niêm yết bằng kim loại, kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, bình đựng 
bằng kim loại dùng cho gaz nén hoặc không khí lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng cho 
nhiên liệu lỏng, bình đựng bằng kim loại dùng để chứa axit, công te nơ bằng kim loại 
[kho; vận chuyển], đồng, dây đồng không bọc, mái đua (gờ) bằng kim loại, chốt then, vật 
nối bằng kim loại dùng cho xích, móc sắt bằng kim loại, má kẹp bằng kim loại, thanh kẹp 
(móc sắt) bằng kim loại, hàng rào chắn đường bằng kim loại, cầu nhảy ở bể bơi bằng kim 
loại, bến nổi bằng kim loại để buộc (neo) tầu thuyền, xích cho chó, chuông cửa ra vào 
[không dùng điện], then chốt cửa, khung cửa bằng kim loại, lò xo đóng cửa [không dùng 
điện], bộ đồ cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, búa (vòng sắt) gõ cửa, thiết bị 
không dùng điện để mở cửa, tấm cửa bằng kim loại, tấm gạt bùn ở cửa ra vào, cá chắn cửa 
bằng kim loại, cửa bằng kim loại, ống nước bằng kim loại, nắp van (van) ống nước bằng 
kim loại, tấm lát đường bùn lầy bằng kim loại ống dẫn bằng kim loại dùng cho trung tâm 
sưởi nóng, ống dẫn bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hoà không khí, khuỷu 
ống bằng kim loại, hàng rào mồ mả bằng kim loại, vòng treo đèn trần, vòng đai bằng kim 
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loại dùng cho nối ống, hàng rào bằng kim loại, khấu bịt đầu gậy bằng sắt, khấu bịt bằng 
sắt dùng cho tay cầm [cán], đầu bịt gậy chống bằng kim loại, tượng nhỏ bằng kim loại 
thường, mạt sắt, thanh nối ray, bộ đồ bằng sắt dùng cho giường [trang trí], khung cột sắt 
dùng trong xây dựng, bộ đồ bằng kim loại dùng cho quan tài [trang trí], cột khung dùng 
cho ống dẫn khí nén bằng kim loại, bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ [trang trí], bộ đồ 
bằng kim loại dùng cho cửa sổ [trang trí], vòng kẹp bằng kim loại [cổ dề], máng xối bằng 
kim loại cho xây dựng, container nổi bằng kim loại, bến nổi để buộc tàu thuyền bằng kim 
loại, tấm lát sàn bằng kim loại, sàn bằng kim loại, lá kim loại dùng để bao gói và đóng 
gói, khuôn để đúc bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, màn chắn lửa của 
lò, bánh xe nhỏ cho đồ đạc bằng kim loại, đồ trang trí bằng kim loại cho đồ đạc trong 
nhà, cái chặn cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại, đồng bạch (hợp kim may so), xà rầm 
bằng kim loại, vẩy hàn vàng, lưới bằng kim loại, tấm bia mộ bằng kim loại, bia mộ bằng 
kim loại, ống nối để bơm mỡ, khung nhà kính bằng kim loại, nhà kính bằng kim loại có 
thể chuyên trở được, ray áp bằng kim loại, ống xối bằng kim loại, máng nước mưa bằng 
kim loại (dưới mái nhà), hafini, khoá (xích) tay, chuôi cầm tay, khay chuyển hàng bằng 
kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, dây treo bằng kim loại để chuyển hàng nặng, bản lề 
bằng kim loại, móc dùng cho ngói đá đen [đồ ngũ kim bằng kim loại], cái móc [đồ ngũ 
kim bằng kim loại], móc bằng kim loại dùng cho giá xoay mắc quần áo, dải sắt để làm 
đai, dải thép để làm đai, vòng đai bằng kim loại dùng cho thùng tròn, phễu bằng kim loại 
[không cơ khí], đinh để đóng móng sắt cho ngựa, khuôn để làm cục nước đá bằng kim 
loại, móc sắt để trèo núi đá, vòng tay nhận dạng bằng kim loại, tấm nhận dạng đồng nhất 
bằng kim loại, indium (hoá), thỏi kim loại thường, cái căng dải băng sắt [má kẹp căng], 
hợp kim sắt-crôm, moliden sắt, quặng sắt, fero silic, thép làm tôn, lá sắt, sắt thô hoặc bán 
thành phẩm, dây sắt, đồ sắt dùng cho cửa, cửa sổ, mành mành bằng kim loại, rầm (nhà) 
bằng kim loại, đầu nối bằng kim loại dùng cho ống, chìa khoá, vòng đeo chìa khoá bằng 
kim loại thường, cán dao bằng kim loại, nút bấm tay nắm bằng kim loại, vòng sắt dùng 
cho cửa, thang bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, then cửa, lati; mè bằng kim loại, 
lưới mắt cáo bằng kim loại, dấu niêm chì, chì thô hoặc bán thành phẩm, hộp thư bằng kim 
loại, chữ cái và chữ số [bằng kim loại thường], limonite [khoáng], đinh, niken, hợp kim 
bạc-niken, niobi (hoá), ống nối để tra mỡ, tấm ghi danh bạ bằng kim loại, chữ và chữ số 
bằng kim loại thường; trừ chữ in, đai ốc bằng kim loại, quặng kim loại, bức mành cửa 
bằng kim loại, thùng để đóng hàng bằng kim loại, bao bì bằng sắt tây, khoá móc, buồng 
nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn, hàng rào cọc bằng kim loại, khay chuyển hàng hoá 
bằng kim loại, khay chất hàng bằng kim loại, khay vận chuyển hàng bằng kim loại, tấm 
đúc dùng cho xây dựng bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, phiến lát bằng kim loại, 
cái chốt bằng kim loại, ống dẫn chịu áp [bằng kim loại], ván cừ bằng kim loại, cột trụ 
bằng kim loại dùng cho xây dựng, đinh chốt; cái chốt, chốt dùng cho bánh xe, ghim [đồ 
ngũ kim], ống bao nối (măng sông) ống dẫn; bằng kim loại, ống dẫn dầu bằng kim loại, 
vòng nối bằng kim loại dùng cho đường ống, ống dẫn bằng kim loại, ống dẫn bằng kim 
loại; dùng cho trung tâm sưởi ấm, vật liệu cốt dùng cho ống dẫn [bằng kim loại], ống (vật 
liệu kim loại gia cường), hệ thống ống bằng kim loại, bản ghi danh bạ bằng kim loại, nền 
đúc sẵn bằng kim loại, nút đậy lỗ bằng kim loại, chốt bằng kim loại, ghi đường sắt, sào 
bằng kim loại, bể bơi [cấu trúc bằng kim loại], cổng vòm lợp kính bằng kim loại [xây 
dựng], cột bằng kim loại dùng cho đường dây điện, móc treo nôi, hộp bảo quản bằng kim 
loại, cột chống bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại [ngoài loại dùng cho máy], kim loại 
tự cháy, tà vẹt đường sắt bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, vật liệu dùng cho đường 
sắt bằng kim loại, guồng bằng kim loại, vật liệu cốt khung bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho bê tông, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho đai 
truyền máy, vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng bằng kim loại thường 
dùng cho chìa khoá, vòng bằng kim loại, đinh tán bằng kim loại, que kim loại dùng để 
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hàn vẩy hoặc hàn, mành mành bằng thép, tấm lợp mái bằng kim loại, rãnh máng dùng cho 
mái nhà bằng kim loại, vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại, vòng đầu dây cáp bằng kim 
loại, dây bằng kim loại, con lăn của cửa bằng kim loại, két an toàn, hộp đựng tiền an toàn, 
xích an toàn bằng kim loại, chốt khung kính trượt bằng kim loại dùng cho cửa sổ, con lăn 
cửa sổ khung kính trượt, giàn giáo bằng kim loại, tấm chắn lò, bu lông có vòng, đinh vít 
bằng kim loại, cái hớt cỏ bằng kim loại, miếng bịt nút bằng kim loại, miếng bọc niệng 
chai bằng kim loại, dấu chì bảo đảm, dây bằng kim loại để buộc các bó lượm, lá và tấm 
bằng kim loại, miếng chêm; miếng chèn, cửa chớp bằng kim loại, bảng báo hiệu không 
phát quang và không cơ giới bằng kim loại, biển hiệu bằng kim loại, silic sắt, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, hầm ủ tươi bằng kim loại, hợp kim thiếc mạ bạc, hợp kim để hàn bạc, sân 
trượt băng nhân tạo bằng kim loại, ống bọc ngoài [đồ ngũ kim bằng kim loại], dây móc 
bằng kim loại để vận chuyển hàng nặng, hợp kim để hàn vàng, sợi dây để hàn bằng kim 
loại, khoá tự động, lò xo [đồ ngũ kim], đinh thúc ngựa, bậc cầu thang bằng kim loại, cầu 
thang bằng sắt, giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy, tường bằng kim loại thường, 
tường nhỏ bằng kim loại thường, hợp kim thép, toà nhà bằng thép, cột bằng thép, ống 
thép, tôn lá thép, đai thép, thép; thô hoặc bán gia công, dây thép, bậc lên xuống bằng kim 
loại, vòng hãm bằng kim loại, cái chặn bằng kim loại, bản lề sắt, đai bằng kim loại để vận 
chuyển hàng nặng, ống vặn căng bằng kim loại [cái kẹp căng], cái căng đai bằng kim loại, 
rầm cầu thang bằng kim loại [bộ phận của cầu thang], đai sắt, bể bơi [kết cấu bằng kim 
loại], thanh ghi đường sắt, đinh đầu bẹt, bể chứa bằng kim loại, tantali [kim loại], vòi của 
thùng lớn [bằng kim loại], cột điện báo bằng kim loại, buồng điện thoại bằng kim loại, 
cáp của cáp treo bằng kim loại, má kẹp căng, cọc lều bằng kim loại, vòng sắt đầu dây cáp, 
dây bằng kim loại để buộc, tấm để neo, lớp ô vuông lát sàn bằng kim loại, ngói bằng kim 
loại, tấm vuông bằng kim loại dùng cho xây dựng, thiếc, hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, 
giấy thiếc, sắt tây, titan (hoá), hợp kim sắt titan, đồng thau, đài kỷ niệm mộ chí bằng kim 
loại, đài tưởng niệm mộ chí bằng đồng, đài tưởng niệm mộ chí bằng kim loại, mộ bằng 
kim loại, tấm mộ chí bằng kim loại, tấm bia mộ chí bằng kim loại, hộp dụng cụ bằng kim 
loại [không có đồ đạc], tủ dụng cụ bằng kim loại [không có đồ đạc], chuôi cán dụng cụ 
cầm tay bằng kim loại, thiết bị phân phối khăn lau tay bằng kim loại, bẫy dùng cho thú 
vật hung dữ, cái che cây bằng kim loại, máng vữa của thợ nề bằng kim loại, tấm lót thành 
giếng bằng kim loại, ống bằng kim loại, vonfram, hợp kim sắt vonfram, cửa quay; không 
tự động, bàn quay [đường sắt], van bằng kim loại, vanadium (hoá), chong chóng bằng kim 
loại (khí tượng hoặc đo chiều gió], lớp áo [lớp phủ] tường bằng kim loại [xây dựng], chốt 
đóng vào tường bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van ống dẫn nước bằng kim loại, 
ống dẫn nước bằng kim loại, chong chóng gió bằng kim loại, thanh kim loại dùng để hàn, 
cái kẹp bánh xe [vỏ bọc], hợp kim giả bạc, khoá dây đồng hồ bằng kim loại, then của 
khung cánh cửa sổ, then móc cửa sổ bằng kim loại, khung cửa sổ bằng kim loại, chặn cửa 
bằng kim loại, cửa sổ (bộ đồ bằng kim loại dùng cho), cửa sổ bằng kim loại, lưới thép (vải 
kim loại), dây ăngten, lưới thép mịn, dây kim loại thường, dây bằng hợp kim kim loại 
thường [trừ dây có thể chảy được], dây cáp, ống vặn căng dây kim loại [mỏ kẹp căng], đồ 
nghệ thuật bằng kim loại thường, lá kim loại dùng để đóng kiện hoặc bao gói hàng, băng 
bằng kim loại để buộc bó, kẽm, ziriconi, dụng cụ để mài [dụng cụ cầm tay], rìu (dụng cụ), 
dụng cụ nghề nông (cầm tay), bàn ren hình khuyên, gươm đao giáo mác (đeo), máy phun 
thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay], cái khoan [dụng cụ cầm tay], dùi, cái rìu, thanh để cắt, 
lưỡi lê, kéo xén (tông đơ) để xén râu, ống thổi lò (cầm tay)), các loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, máy (cụ thể là camera giám sát mặt khuôn, hệ thống phun bi, hệ thống phun 
cát, máy cắt mút xốp, máy cắt sắt, máy chấn gấp thủy lực, máy chấn thủy lực, máy cưa 
cần, máy doa, máy ép bùn, máy ép gạch, máy ép phế liệu, máy ép than quả bàng, máy gia 
công bằng tia lửa điện, máy giặt công nghiệp, máy hút ẩm công nghiệp, máy hút chỉ, máy 
khò, máy khuấy trộn công nghiệp, máy là công nghiệp, máy là tôn, máy mạ, máy mài 
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gạch, máy mài vô tâm, máy nén khí các loại, máy nghiền bi, máy ổn nhiệt khuôn, máy 
pha màu sơn, máy quấn dây đồng, máy quấn màng Pallet, máy ren ống, máy rửa chi tiết 
kim loại, máy rút màng co, máy sàng lọc, máy sàng rung, máy sấy công nghiệp, máy sấy 
khí nén, máy tạo ozone công nghiệp, máy thổi khí, máy thổi lá, máy thổi nhiệt, máy trộn 
hoá chất, máy vắt khô, máy vát mép, máy xung lỗ, máy xung tia lửa điện, máy đánh bóng 
mặt bên chậu rửa, máy đánh bóng sản phẩm, máy đánh bóng đáy chậu rửa, máy đánh tơi 
cát, máy đồng hóa, máy đột dập, máy đúc công nghiệp, máy đục lỗ, thiết bị trao đổi nhiệt, 
máy gia công, khuôn mẫu các loại, máy bào kim loại, máy búa, máy cán, máy cắt bằng 
tia nước, máy cắt gas tự động, máy cắt góc, máy cắt góc thủy lực, máy cắt hơi, máy cắt 
kính, máy cắt laser, máy cắt Plasma, máy cắt thủy lực, máy cắt tôn công nghiệp, máy cắt 
uốn sắt thép liên hợp, máy cắt đột liên hợp, máy chuốt thủy lực, máy cưa, máy cưa bàn, 
máy cưa dầm, máy cưa vòng, máy cuốn tròn thép, máy cuốn tròn tôn, máy cuốn tròn vật 
liệu, máy dập cơ, máy dập thủy lực, máy dập đinh, máy ép thủy lực, máy gấp mí tôn, máy 
gia công bánh răng, máy gia công cửa, máy gia công kính, máy gia công thanh cái, máy 
gia công trang sức, máy khoan bàn, máy khoan cần, máy khoan ngang, máy khoan từ, 
máy khoan đứng, máy làm phẳng, máy làm sạch nữ trang, máy lốc tôn, máy mài bàn, máy 
mài trục khuỷu, máy phay giường, máy phay gỗ, máy phay lăn răng, máy phay trục 
khuỷu, máy phay vạn năng, máy rửa khuôn công nghiệp, máy taro (máy khoan tạo ren), 
máy tiện bàn, máy tiện cao tốc, máy tiện ngang, máy tiện thủy lực, máy tiện tự động, máy 
tiện vạn năng, máy tiếp phôi, máy trung tâm gia công, máy uốn mica, máy uốn ống cuốn 
xoắn, máy uốn ống góc nhỏ, máy uốn ống hai đầu, máy uốn ống thường, máy uốn sắt 
thép, máy uốn tôn, máy viền chỉ, máy điêu khắc, phụ kiện máy cắt, bể hàn, bộ hàn, cắt 
gió đá, máy hàn bấm, máy hàn cần cột, máy hàn công nghiệp, máy hàn dầm, máy hàn hồ 
quang, máy hàn lăn, máy hàn laser, máy hàn ma sát, máy hàn ống, máy hàn que, máy hàn 
rùa tự động, máy hàn siêu âm, máy hàn xung nhiệt, máy hàn điểm, máy phát hàn, máy 
trộn bê tông, máy ép giấy, cầu trục, cẩu tháp, thang máy chở hàng, máy chế biến nông 
sản, máy xây dựng) và máy công cụ, động cơ và đầu máy, công cụ và dụng cụ cầm tay, 
thiết bị và dụng cụ điện (cụ thể là bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, 
phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn, điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống 
điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, 
bảng điện, rơ le điện, cầu chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết 
kiệm điện, dụng cụ đo điện), thiết bị và dụng cụ điện tử (cụ thể là tivi, phụ kiện tivi, cát-
xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc 
đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, 
tai nghe nhạc), thiết bị và dụng cụ điện lạnh (cụ thể là bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo 
quản, tủ mát), thiết bị và dụng cụ điện gia dụng (cụ thể là ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, 
bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò 
nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha 
cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy 
sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay 
đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, 
bát, đĩa, dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ 
ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi 
nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị 
thông gió, thiết bị cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, 
van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học (cụ thể là 
thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng, thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế, 
thiết bị tia X không dùng cho mục đích y tế, màng chắn dùng cho các thiết bị khoa học, 
thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học, máy dò cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân 
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tạo dùng cho mục đích khoa học, máy ghi dao động điện, máy ly tâm dùng trong phòng 
thí nghiệm, kính hiển vi, lồng ấp để cấy vi khuẩn), thiết bị, phụ tùng và dụng cụ hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa (cụ thể là cảm biến, bộ 
điều khiển, bộ xử lý, vi mạch tích hợp), máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
vi tính, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y, xe cộ , các phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, kim loại quý, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, giấy và hàng hóa làm từ giấy (cụ thể là thiệp, tranh 
giấy, đèn ngủ, con giáp, hộp đựng giấy, đĩa giấy, bát, lọ, bình, thùng đựng rác, sổ, cặp 
giấy, túi, bao bì bằng giấy, giấy viết, giấy in, giấy bao gói, giấy quảng cáo, giấy diêm và 
bìa, giấy dán tường, giấy ráp, giấy vệ sinh, khăn lau, giấy trải bàn, băng giấy vệ sinh phụ 
nữ), các tông, văn phòng phẩm, cao su và các hàng hóa làm từ cao su (cụ thể là vòng bằng 
cao su, vòng để bịt kín nước, ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy, nút 
bằng cao su, tấm đệm giảm xóc bằng cao su, nút chai bằng cao su, cái chặn bằng cao su, 
van bằng cao su hoặc sợi lưu hoá, khuôn bằng cao su), amiăng, mi ca, hàng hóa cách 
nhiệt, cách điện (cụ thể là vải cách điện, phớt dùng để cách điện và nhiệt, găng cách điện 
và nhiệt, dầu ngăn cách điện, sơn ngăn cách điện, giấy cách điện, chất cách điện, băng 
cách điện, vani cách điện, lá kim loại cách điện, chất cách nhiệt, chất cách điện dùng cho 
ống dẫn điện), da, giả da và các sản phẩm làm từ da, giả da cụ thể là ví, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khóa, ví đựng giấy tờ, cặp 
giấy (để đựng hồ sơ, giấy tờ), túi, túi xách tay, túi xách đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy 
tờ, tài liệu, thắt lưng, dây đeo vai, dây đai, đai (nẹp), hộp; da động vật; da sống; va li và 
túi du lịch), đồ đạc như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương, khung ảnh, dụng cụ và máy, 
thiết bị dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, cụ thể là bếp điện hoặc các thiết bị chạy bằng 
than đá hoặc khí đốt; tủ đông; máy trộn, máy chế biến thực phẩm, máy nướng bánh mì, 
ấm đun nước, đồ dùng nhà bếp đơn giản như dao kéo, chậu và khăn lau chén, quạt, quạt 
sưởi, máy điều chỉnh độ ẩm, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, máy cạo râu, kẹp định hình tóc bằng nhiệt, lò sưởi, máy may, máy 
khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, máy quay phim, máy ảnh, máy hủy giấy tờ, điện 
thoại, máy in nhỏ, máy fax), dụng cụ vệ sinh, đồ thủy tinh và đồ sành, sứ, dây thừng, 
buồm, vật liệu để nhồi, đệm (lót), sợi dùng để dệt, vật liệu sợi dệt dạng thô, vải và hàng 
dệt (cụ thể là bít tất, khăn mặt, khăn quàng, mũ, vải dệt), quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
vật dụng để may quần áo, sản phẩm dùng để bọc, phủ nền nhà hoặc tường nhằm bày biện, 
trang trí như thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sân khác, trò chơi, 
đồ chơi, lương thực, thực phẩm và đồ uống, thiết bị và máy dùng trong xây dựng, viễn 
thông, thiết bị và dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 36: Hoạt động ngân hàng; phân tích, tư vấn, đánh giá tài chính, cung cấp thông tin 
tài chính, tín dụng; cung cấp các dịch vụ thanh toán (tài chính), cung cấp các dịch vụ, 
công cụ thanh toán (tài chính); hoạt động ngoại hối; đầu tư vốn; thu hồi nợ; mua bán bất 
động sản, quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ 
gửi két an toàn; thuê mua tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; môi giới chứng khoán, lưu 
ký chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán; dịch vụ ủy 
thác, cụ thể là ủy thác quản lý tài chính và ủy thác tài sản (tài chính); quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; 
xuất bản sách; công viên vui chơi giải trí. 
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(210) 4-2017-22316 (220) 20.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.9; 26.4.4; A1.1.2; 2.1.22; 4.2.20 
(591) Xanh dương, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn hoá sinh 
Hà Nội  (VN) 
Số 252/57 phố Tây Sơn, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa; nước hoa, tinh 

dầu; túi thơm long não.  
 

Nhóm 05: Gel khử mùi tủ lạnh. 
 

Nhóm 11: Bình hút ẩm than hoạt tính khử khuẩn. 
 

 
(210) 4-2017-22317 (220) 20.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.2.7; 4.1.4; 2.5.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn hóa sinh 
Hà Nội    (VN) 
Số 252/57 phố Tây Sơn, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa; bột giặt, nước 

giặt, nước rửa bát, nước xả.  
 

Nhóm 05: Nước xịt khử mùi vải vóc quần áo 
 

 
(210) 4-2017-22348 (220) 20.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) TOYOBO CO., LTD.  (JP) 

2-8, Dojima Hama 2-Chome, Kita-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 530-8230, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu đệm và đệm lót bằng chất dẻo; vật liệu đệm và đệm lót bằng chất dẻo 

trong kết cấu ba chiều; vật liệu đệm và đệm lót bằng chất dẻo dùng làm ghế ngồi, đệm 
giường, đệm, đệm sàn kiểu Nhật Bản (Zabutton), gối và thảm; tấm lót bằng chất dẻo dùng 
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cho mục đích nông nghiệp; chất dẻo bán thành phẩm; sợi hóa học, không dùng trong 
ngành dệt; vật liệu cách nhiệt; sợi cao su và chỉ cao su được phủ, không dùng trong ngành 
dệt; chỉ và sợi hóa học, không dùng trong ngành dệt; găng tay cách điện, cách nhiệt, cao 
su dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 20: Đệm; đệm sàn kiểu Nhật Bản (Zabuton); gối; đệm giường; đồ chứa đựng để 
bao gói dùng trong công nghiệp bằng gỗ, tre hoặc chất dẻo; khung thêu; giường cho vật 
nuôi trong nhà; cũi chó; hộp làm ổ cho chim nhỏ; đồ đạc trong nhà; biển hiệu bằng gỗ 
hoặc chất dẻo; túi ngủ dùng đi cắm trại; ghế ngồi văn phòng; ghế ngồi và các bộ phận và 
phụ kiện của chúng; giường; ghế trường kỷ; ghế trường kỷ cỡ nhỏ; ma nơ canh; khung 
treo trang phục. 
 
Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; nỉ và vải không dệt; vải dầu (dùng làm khăn trải bàn); vải 
không thấm nước được phết gôm; vải được phủ nhựa vinyl; vải được tráng cao su; vải da; 
vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn mặt bằng vải; màn 
chống muỗi; tấm phủ giường; mÒn bông cho nệm Futon; vỏ nệm cứng để trải giường hoặc 
ngồi và vỏ chăn (bằng vải lanh); vải bọc nệm cứng để trải giường hoặc ngồi; vỏ gối; chăn; 
đồ bằng vải dùng cho giường; bộ đồ giường bằng vải, cụ thể là, tấm lót giường, tấm lót 
gối, tấm lót đệm giường, tấm lót nệm Futon; vỏ bọc ghế ngồi bằng vải dệt; tấm trướng 
treo tường làm bằng vải dệt; rèm cửa; khăn trải bàn, không bằng giấy; màn trướng rủ xếp 
nếp bằng vải. 

 

 
(210) 4-2017-22370 (220) 20.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; 1.15.23; 

7.11.10 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Minh Khoa  (VN) 
46 Trịnh Lỗi, phường Phú Thọ Hoà, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Sản phẩm dầu nhớt; bôi trơn công nghiệp; dầu máy nén lạnh; dầu cắt gọt. 

 

 
(210) 4-2017-22618 (220) 21.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Lửa 
Việt  (VN) 
Số 149A, Nguyễn Cửu Vân, phường 4, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các loại đặc sản: các loại mắm (nước mắm, mắm cá thu, 

mắm ba khía, mắm rét và bao tử cá), các loại khô (mực khô một nắng, khô cá đuối, khô 
cá kèo, khô cá lóc tứ quý, khô cá dừa một nắng cần giờ, trâu gác bếp, tôm sấy), các loại 
đặc sản Đà Lạt (bông atiso, nấm linh chi rừng, cỏ ngọt sấy khô, hà thủ ô sấy khô), các loại 
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bánh, kẹo (hạt macca, quả óc chó, hạt sen sấy, hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, hạt điều rang 
muối, kẹo dừa), các loại trà, cà phê, cacao (trà ôlong, hạt cà phê moca, cacao nguyên chất, 
trà xanh Tân cương Thái nguyên, cà phê chồn, cà phê voi), các loại đặc sản thảo dược (tỏi 
đen Lý sơn, khổ qua rừng phơi khô, bột nghệ đen, trà giảo cổ lam tân lạc sơn, trà trùm 
ngây). 

 

 
(210) 4-2017-22828 (220) 24.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; A5.5.20; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Hồng, nâu, vàng kem, đen, trắng, xám, 

xanh lá cây nhạt, xanh da trời. 
(731) Châu Thị Nhớ  (VN) 

Số 51 Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Khăn quàng cổ, khăn choàng (bên ngoài bikini).  

 

 
(210) 4-2017-22983 (220) 25.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần NOSAFOOD  

(VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; trái cây sấy khô; thực phẩm được chế biến từ thịt và cá; sữa. 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao và các chế phẩm làm từ chúng; cà phê nhân tạo và chất thay 
thế cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, trà; hương liệu thực phẩm (tạo hương vị 
trong ngành chế biến thực phẩm); gạo, bột sắn; bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mỳ và các loại bánh được làm từ bột mỳ hoặc bột ngũ cốc; mỳ các loại được làm từ 
gạo, bột mỳ hoặc ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn nhanh (trên cơ sở gạo 
hoặc ngũ cốc); bánh kẹo các loại; đường; kẹo cao su; sô cô la; kẹo dẻo làm từ rau câu; 
nước xốt các loại; hạt tiêu; thảo quả đã qua chế biến (dùng làm gia vị); bột ngọt; chao 
(đậu phụ lên men), mù tạc; nước mật; mật ong; bột nở; giấm, kem lạnh; nước tương (xì 
dầu); gia vị; tương ớt; sa tế; bánh phở tươi ăn liền. 

 
Nhóm 31: Yến mạch (chưa xử lý); rau quả tươi; thủy hải sản tươi sống; động vật sống; 
trứng cá (chưa qua chế biến). 

 
Nhóm 32: Nước giải khát có gaz (đồ uống); bia; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống), 
si rô; sữa lạc (đồ uống không chứa cồn). 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán 
cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-23023 (220) 25.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.1.10; 5.7.18 
(591) Đen, vàng tươi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 
Số 25, ngõ 21, Nguyễn Như Đổ, phường 
Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 

bánh ngọt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; trà. 
 

 
(210) 4-2017-23124 (220) 26.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.9.1; A5.5.20 
(591) Nâu chàm thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Natural Queen   (VN) 
4/24a Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem trị rạn, các loại mỹ phẩm, dầu tràm, muối dùng cho mục đích làm đẹp.  
 

Nhóm 05: Muối thảo dược (dùng cho mục đích y tế); cao ngải cứu (dùng cho mục đích y 
tế).  

 
Nhóm 31: Các loại thực phẩm chưa qua chế biến như: cá còn sống, hải sản tươi (sống), 
rau tươi, quả tươi.  

 
Nhóm 33: Rượu gừng, rượu nghệ hạ thổ, các loại rượu khác (không dùng trong mục đích 
y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các loại: kem trị rạn, các loại mỹ phẩm, dầu tràm, muối 
dùng cho mục đích làm đẹp, muối thảo dược (dùng cho mục đích y tế), cao ngải cứu, các 
loại nông sản chưa qua chế biến và đã qua chế biến như: thịt, cá, trứng, sữa, rau, quả, cà 
phê, ca cao, chè. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may thời trang bà bầu và trẻ em; dịch vụ may đo. 
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Nhóm 44: Dịch vụ tắm làm đẹp; dịch vụ massagase; dịch vụ chăm sóc bà mẹ sau khi sinh; 

dịch vụ chăm sóc da mặt và da toàn thân từ thiên nhiên; dịch vụ giảm béo toàn thân; dịch 

vụ giảm eo chuyên sâu. 
 

 
(210) 4-2017-23172 (220) 26.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.5.3; 26.3.2; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn VINANO   (VN) 
24A1, Bộ Tư lệnh Thông tin, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 

 

Nhóm 19: Bột bả (ma tít).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất ngành sơn.  
 

(210) 4-2017-23285 (220) 27.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A1.1.10 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng, xanh cốm, xanh dương đậm. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư MSA  
(VN) 
Số 1 ngõ 514/43 đường Thụy Khuê, 

phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; ấn phẩm; đồ dùng cho trường học; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng 

dạy); thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; thiết bị trang trí họa tiết. 

 

Nhóm 41: Trường mẫu giáo; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ công viên vui chơi giải 

trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo). 
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(210) 4-2017-23287 (220) 27.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.13.25 

(591) Vàng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thiết bị 
may Hoàng Kim  (VN) 
Thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy cắt; máy trải vải; máy kiểm vải; máy xả vải; máy xử lý co và 

định hình vải; bàn hút (máy móc); máy dò kim; máy trải cắt tự động; máy in giác sơ đồ; 

máy cắt dập mẫu; máy cắt lazer. 
 

 
(210) 4-2017-23288 (220) 27.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.1 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thiết bị 
may Hoàng Kim   (VN) 
Thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may; máy cắt; máy trải vải; máy kiểm vải; máy xả vải; máy xử lý co và 

định hình vải; bàn hút (máy móc); máy dò kim; máy trải cắt tự động; máy in giác sơ đồ; 

máy cắt dập mẫu; máy cắt lazer. 
 

 
(210) 4-2017-23301 (220) 27.07.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.9; 5.5.19; 5.5.3; 13.1.6 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, hồng, xanh 

dương, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Bắc   (VN) 
Thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, 

huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, kẹo.  
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(210) 4-2017-23334 (220) 27.07.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.20; 5.1.21; 5.3.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Mộc Tâm Hương  
(VN) 
Nhà số 8, ngách 1, ngõ 36, phố Miếu 
Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; gel làm trắng răng, chất làm trắng 

răng dạng gel; thuốc đánh răng.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược phẩm để chăm sóc da; thuốc bổ.  
 

 
(210) 4-2017-23772 (220) 01.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh chàm, xanh da trời, vàng đồng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Nhân Tráng  (VN) 
Thôn 8, xã Quảng Phú, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 07: Cụ thể là: máy nông nghiệp; máy phát điện; máy bơm nước; máy dụng cụ cầm 

tay, cụ thể: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào; động cơ điện dùng cho máy nông cụ 
và các phụ tùng kèm theo.  

 
Nhóm 11: Cụ thể là: thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm; thiết bị chiếu sáng; 
dụng cụ nấu nướng bằng điện; bồn tắm; chậu rửa gắn cố định.  

 

 
(210) 4-2017-24164 (220) 03.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) 2XU PTY LTD  (AU) 

243 Burwood Road, Hawthorn VIC 
3122, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Tập hợp nhiều hàng hóa khác nhau vì lợi ích của người khác (không bao gồm 

vận chuyển các hàng hóa đó) cho phép khách hàng có thể xem và mua các hàng hóa này 
một cách thuận tiện; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ thể 
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thao và phụ kiện thể thao; dịch vụ cửa hàng chuyên biệt trong lĩnh vực quần áo bao gồm 
quần áo bó/ôm sát cơ thể, quần áo lót, trang phục dệt kim và bộ đồ lặn/đồ bơi giữ nhiệt; 
dịch vụ cửa hàng chuyên biệt trong lĩnh vực đồ đi ở chân, đồ đội đầu, đồ thể thao và phụ 
kiện thể thao và dịch vụ quảng cáo qua thư và dịch vụ bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực 
quần áo bao gồm quần áo bó/ôm sát cơ thể, quần áo lót, trang phục dệt kim và bộ đồ 
lặn/đồ bơi giữ nhiệt; dịch vụ bán lẻ trực tuyến trong lĩnh vực đồ đi ở chân, đồ đội đầu, đồ 
thể thao và phụ kiện thể thao, dịch vụ quảng cáo và kinh doanh, dịch vụ bán lẻ và tiếp thị 
trực tuyến và dịch vụ xúc tiến bán hàng bao gồm xúc tiến bán hàng tại điểm bán hoặc 
điểm mua, xúc tiến bán hàng bằng cách bày hàng, giới thiệu và trưng bày; tiếp thị qua 
thư; các dịch vụ liên quan đến khách hàng thân thiết thuộc nhóm này bao gồm chương 
trình trao thưởng cho khách hàng thân thiết; dịch vụ đăng ký quà tặng. 

 

 
(210) 4-2017-24353 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH ZAGO STORE HCM  

(VN) 
49 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương, khung ảnh) bằng tre, gỗ, kim loại 

hoặc chất dẻo; thùng, sọt; đệm (nệm); tay nắm cửa không bằng kim loại; bàn ghế làm 
bằng xi măng. 
Nhóm 21: Tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; pha lê (đồ chứa bằng thủy tinh); 
dụng cụ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành sứ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; khách sạn; quán bán bia, rượu. 

 

 
(210) 4-2017-24354 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH ZAGO STORE HCM  

(VN) 
49 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương, khung ảnh) bằng tre, gỗ, kim loại 

hoặc chất dẻo; thùng, sọt; đệm (nệm); tay nắm cửa không bằng kim loại; bàn ghế làm 
bằng xi măng. 

 
Nhóm 21: Tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; pha lê (đồ chứa bằng thủy tinh); 
dụng cụ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành sứ. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; khách sạn; quán bán bia, rượu. 
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(210) 4-2017-24355 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH ZAGO STORE HCM  

(VN) 
49 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương, khung ảnh) bằng tre, gỗ, kim loại 

hoặc chất dẻo; thùng, sọt; đệm (nệm); tay nắm cửa không bằng kim loại; bàn ghế làm 
bằng xi măng. 

 
Nhóm 21: Tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; pha lê (đồ chứa bằng thủy tinh); 
dụng cụ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành sứ. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; khách sạn; quán bán bia, rượu. 

 

 
(210) 4-2017-24356 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH ZAGO STORE HCM  

(VN) 
49 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương, khung ảnh) bằng tre, gỗ, kim loại 

hoặc chất dẻo; thùng, sọt; đệm (nệm); tay nắm cửa không bằng kim loại; bàn ghế làm 
bằng xi măng.  

 
Nhóm 21: Tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; pha lê (đồ chứa bằng thủy tinh); 
dụng cụ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành sứ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; khách sạn; quán bán bia, rượu. 

 

 
(210) 4-2017-24357 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH LE BETON   (VN) 

Lô P8-9 đường D6, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương, khung ảnh) bằng tre, gỗ, kim loại 

hoặc chất dẻo; thùng, sọt; đệm (nệm); tay nắm cửa không bằng kim loại; bàn ghế làm 

bằng xi măng. 

 

Nhóm 21: Tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; pha lê (đồ chứa bằng thủy tinh); 

dụng cụ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành sứ. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; khách sạn; quán bán bia, rượu.  
 

 
(210) 4-2017-24358 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH LE BETON   (VN) 
Lô P8-9 đường D6, khu công nghiệp 

Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 

Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; pha lê (đồ chứa bằng thủy tinh); 

dụng cụ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc; đồ thủy tinh, sành sứ. 

Nhóm 21: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ; gương, khung ảnh) bằng tre, gỗ, kim loại 

hoặc chất dẻo; thùng, sọt; đệm (nệm); tay nắm cửa không bằng kim loại; bàn ghế làm 

bằng xi măng. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; khách sạn; quán bán bia, rượu.  
 

 
(210) 4-2017-24439 (220) 04.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 24.17.5; A24.17.9 

(591) Trắng, hồng, đỏ, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FOUNDERGIRLS  
(VN) 
58/22/5 Phan Chu Trinh, phường 24, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 41: Đào tạo kỹ năng mềm; đào tạo nghề; tổ chức biểu diễn nghệ thuật không 

chuyên nghiệp.  
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(210) 4-2017-24507 (220) 07.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh da trời, cam. 

(540) 

  

(731) Phạm Thu Hồng  (VN) 
38/1 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-24512 (220) 07.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; 5.9.24; 5.7.24; 25.7.25; A5.3.15; 

2.9.1; A5.1.16 
(540) 

  

(731) Bùi Phương Anh  (VN) 
Nhà số 6, ngõ Liên Trì, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: vịt quay, vịt om cam, pate gan, thịt quay, ruốc, cá kho, 
bánh ngọt, món ăn âu á, các loại bánh.  

 

 
(210) 4-2017-24584 (220) 07.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 2017-90008 20.06.2017 JP 

(531) 3.1.14; A3.1.25; A11.3.2; A26.11.8 
(731) INS & COMPANY, LTD.  (JP) 

5-23 Horikawacho, Kushiro-shi, 
Hokkaido 085-0007 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; cà phê pha bằng hơi nước (cà phê espresso); đồ uống trên cơ sở cà 

phê; đồ uống trên cơ sở cà phê espresso; đồ uống trên cơ sở trà đen; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê được đóng gói dạng uống liền; đồ uống trên cơ sở cà phê espresso được đóng 
gói dạng uống liền; đồ uống trên cơ sở trà đen được đóng gói dạng uống liền; hạt cà phê; 
hạt cà phê đã rang; kem lạnh; kem ốc quế; kem trái cây (kem lạnh phủ bánh kẹo và trái 
cây phía trên); kem que (kem lạnh); bánh kẹo đông lạnh; bánh ốc quế của kem ốc quế; 
kem lạnh đã được đóng gói; bánh kẹo đông lạnh đã được đóng gói; cà phê uống liền. 

 
Nhóm 32: Kem lạnh xay/lắc (đồ uống không cồn từ kem lạnh xay nhuyễn); sinh tố có 
chứa kem lạnh. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống, chủ yếu là cà phê, do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2017-24609 (220) 07.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) AKIDA HOLDINGS, LLC   (US) 

13500 Sutton Park Dr S Suite 501, 
Jacksonville, Florida, United States 
32224   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống cải tiến chất lượng không khí bao gồm các thiết bị lọc không khí và 

thiết bị lọc không khí quang xúc tác dùng trong công nghiệp, thương mại và trong gia 
đình.  

 

 
(210) 4-2017-24610 (220) 07.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) AKIDA HOLDINGS, LLC   (US) 

13500 Sutton Park Dr S Suite 501, 
Jacksonville, Florida, United States 
32224   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống cải tiến chất lượng không khí bao gồm các thiết bị lọc không khí và 

thiết bị lọc không khí quang xúc tác dùng trong công nghiệp, thương mại và trong gia 
đình.  

 

 
(210) 4-2017-24727 (220) 08.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) CANYON UK VENTURES LTD.  (GB) 

5 Churchill Place, London England E14 
5HU, England 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực tìm kiếm và phục hồi thông tin; tư vấn trong 

lĩnh vực quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh, trợ giúp 
kinh doanh cho các công ty công nghiệp hoặc thương mại, hỗ trợ quản lý thương mại hoặc 
công nghiệp, tư vấn quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp các chức năng văn 
phòng; phân tích giá cả thị trường/giá thành sản phẩm; tư vấn quảng cáo với bản chất là 
phân tích quảng cáo; thực hiện khảo sát thị trường; dịch vụ giám sát kinh doanh, cụ thể là 
theo dõi trang web cho người khác để cung cấp chi tiết về lưu lượng truy cập của người 
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dùng hoặc lượt truy cập vào các trang web và hệ thống máy tính; thăm dò ý kiến dư luận; 
cung cấp thông tin thống kê cho mục đích thương mại hoặc kinh doanh trong lĩnh vực 
truyền thông và theo dõi các vấn đề thế giới; biên soạn và nhập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu; sắp xếp thông tin một cách hệ thống vào cơ sở dữ liệu; nghiên cứu kinh doanh, cụ thể 
là nghiên cứu cơ sở dữ liệu; quản lý tệp tin được vi tính hóa; thông tin và truy vấn thông 
tin thương mại; nghiên cứu kinh doanh, điều tra kinh doanh; tổ chức hội chợ và triển lãm 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, thực hiện nghiên cứu thị trường; quan 
hệ công chúng; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu suất; điều tra thị trường, cụ thể là 
dịch vụ giám sát quảng cáo; cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, cụ thể là dịch vụ 
giám sát quảng cáo; dịch vụ tóm lược tin tức; dịch vụ giám sát truyền thông, cụ thể là 
giám sát phương tiện in, truyền hình, truyền thanh và các phương tiện truyền thông khác 
cho các chủ đề riêng cho từng đối tượng khách hàng, và cung cấp các tài liệu và bài phân 
tích về các nội dung phương tiện truyền thông đó cho người khác nhằm mục đích kinh 
doanh; dịch vụ biên tập văn bản quảng cáo. 

 
Nhóm 38: Tư vấn viễn thông; truyền tải tin tức từ các phương tiện truyền thông và theo 
dõi các vấn đề thế giới. 

 
Nhóm 41: Biên tập văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo; dịch vụ phóng viên tin 
tức, cụ thể là thu thập và phổ biến tin tức. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế, cập nhật và bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn 
trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tất cả các dịch vụ trên không bao gồm việc cung cấp 
thông tin truyền thông, phân phối, giám sát và phân tích truyền thông như là một phần của 
dịch vụ quan hệ công chúng; cho thuê phần mềm để truy cập vào các cơ sở dữ liệu được vi 
tính hóa. 

 

 
(210) 4-2017-24805 (220) 09.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.9.8; 5.9.24; 5.7.1; A11.1.2; A11.3.7; 

8.1.25; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, đen, kem. 

(540) 

  

(731) 1. Phan Linh Tuyền  (VN) 
K223/76 Ông �ch Khiêm, tổ 6, phường 
Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

2. Võ Minh Khuê   (VN) 
K1/14C Trưng Nữ Vương, phường Bình 
Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

3. Lê Phan Công Truyền  (VN) 
1/31 Lê Ngô Cát, phường Tân Chính, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

4. Lê Thị Hoài Trinh  (VN) 
K223/76 Ông ích Khiêm, tổ 6 phường 
Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-24901 (220) 09.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/434,758 03.05.2017 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là nước hoa, nước thơm Cô-lô-
nhơ, chất thơm (hương liệu dùng trong nước hoa, mỹ phẩm), xà phòng tắm dạng viên, xà 
phòng tắm dạng lát mỏng (thường dùng cho tắm bồn), dầu tắm (dùng cho mục đích làm 
sạch), muối để tắm không dùng cho mục đích y tế, bọt tắm (xà phòng tắm dễ tạo bọt 
thường dùng cho tắm bồn), chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc ở dưới dạng nước 
hoa dưỡng thể, dầu dưỡng thể, nước thơm dưỡng thể, sữa tắm tẩy da chết toàn thân, sữa 
tắm, xà phòng tắm tạo bọt dùng cho tắm bồn, kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, tinh dầu 
dùng cho cá nhân, chế phẩm ngâm chân không chứa thuốc, nước thơm xịt cơ thể, nước 
thơm xịt cơ thể dạng phun sương, nước thơm dành cho tay, nước thơm dành cho mặt, son 
dưỡng môi, son bóng, kem xoa bóp, nước thơm xoa bóp, dầu xoa bóp, nước sơn móng, 
phấn rôm, sữa tắm dạng kem, sữa tắm dạng gel, xà phòng dùng cho cơ thể, xà phòng dùng 
cho mặt, xà phòng dùng cho tay, chế phẩm khử trùng tay, hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa 
khô và hương liệu, hương thơm để thắp, túi nhỏ để làm thơm đồ vải.  

 

Nhóm 04: Nến.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính đeo mắt và hộp đựng kính râm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức; bao đựng đồ trang sức; 
dây đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 20: Giá trưng bày đồ trang sức và cây bày đồ trang sức.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, cụ thể là, dây đàn hồi để buộc tóc và dây 
buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc, kẹp tóc, 
dải băng buộc tóc, nơ cài tóc, que cài tóc, ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, kẹp 
tóc mai, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng vòng xoắn, 
kẹp tóc kiểu gắp, ghim kẹp tóc, kẹp tóc dạng thanh bấm, vật trang trí tóc có hình dạng 
giống lược.  

 

 
(210) 4-2017-25152 (220) 11.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, đen, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AUNTEX   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Xoài, xã Tân 
Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước  
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(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 35: Mua bán găng tay bảo hộ lao động.  
 

 
(210) 4-2017-25305 (220) 11.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 31572 21.02.2017 AD 

  
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED    (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá, 

cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc 
lá để hít; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì gà; xì gà loại nhỏ loại 
hở hai đầu; bật lửa dành cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc lá, cụ 
thể là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại 
quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; giấy cuốn thuốc lá; ống thuốc lá cuốn sẵn 
từ giấy; đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để 
tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng cho thuốc 
lá điện tử; sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng; thiết bị và bộ phận điện tử 
dùng để nung nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-25343 (220) 14.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.3.3; 24.13.1; 25.1.25; 14.1.13; 

A14.1.15 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Bình Dương  (VN) 
Tầng 9, số 25 Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; 

bể chứa bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại; lớp phủ bằng kim loại cho xây 
dựng và công trình xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu ốp lát 
bằng kim loại (dùng trong xây dựng).  

 
Nhóm 07: Máy công cụ; máy trộn bê tông; băng tải; cần trục; máy nghiền; máy phát điện; 
máy sản xuất điện.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; đá để xây dựng; xi măng; đất sét; sỏi; cát 
(trừ loại dùng cho lò đúc).  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, điện tử, điện dân dụng và điện công nghiệp, cụ thể là: 
máy giặt, máy sấy, bàn là, lò nướng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy 
nướng bánhmì, ấm điện đun nước, máy điều hòa không khí, máy lạnh, quạt điện, máy hút 
bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, lò sưởi, máy khoan, cân điện, vô tuyến, máy quay 
phim, máy ảnh, máy vi tính, máy in, máy hủy tài liệu, máy fax, máy phát điện, công tơ 
điện, đồng hồ giám sát điện năng, rơ-le bảo vệ, tụ bù, mô tơ, máy truyền tải điện năng, 
biến thế điện, pin, ắc quy, dây dẫn, thiết bị phân phối và điều khiển điện; mua bán xe ô tô, 
xe gắn máy, canô, sà lan, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, máy móc thiết bị 
cơ khí; mua bán, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế; kinh doanh siêu thị 
các sản phẩm: quần áo, giày dép, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể 
thao, lương thực thực phẩm, máy giặt, máy sấy, bàn là, lò nướng, tủ lạnh, máy pha cà phê, 
máy xay sinh tố, máy nướng bánh mì, ấm điện đun nước, máy điều hòa không khí, máy 
lạnh, quạt điện, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, lò sưởi, máy khoan, cân điện, 
vô tuyến, máy quay phim, máy ảnh, máy vi tính, máy in, máy hủy tài liệu, máy fax; dịch 
vụ môi giới thương mại; đại diện thương nhân; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu trực tiếp 
và ủy thác xuất nhập khẩu: các loại khoáng sản, các sản phẩm chế biến từ khoáng sản và 
các loại vật tư thiết bị phục vụ ngành khai khoáng; đại lý ký gửi: ô tô, xe gắn máy, ca nô, 
sà lan, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị cơ khí.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); kinh 
doanh bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị; 
dịch vụ hỗ trợ về tài chính cho du học.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đạt, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây 
dựng; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá; cất giữ hàng hoá; tham quan (du lịch); dịch vụ 
hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; phân 
phối điện; phân phối năng lượng; cho thuê chỗ để xe.  

 
Nhóm 40: Chế biến khoáng sản; dịch vụ lắp ráp máy móc, thiết bị cơ khí, máy công cụ và 
máy tạo hình kim loại; tiêu huỷ rác thải; xử lý rác thải; sản xuất năng lượng.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); huấn luyện (đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; tư vấn du học, giáo dục và dịch vụ hỗ trợ du học (không bao gồm hỗ trợ về tài 
chính); dịch vụ vui chơi giải trí (cáp treo, tập thể hình, sân golf, tennis, cầu lông); tổ chức 
và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
giáo dục hoặc văn hoá.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các công trình điện; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công 
nghiệp.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; nhà 
hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2017-25520 (220) 15.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) GENTLEFIT TRADING LIMITED  

(HK) 
17/F, Fung House, 19-20 Connaught 
road central, Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ kính thực tế ảo; kính đeo mắt; kính râm; thẻ nhận dạng từ tính; quần áo bảo 

hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; giày bảo hộ phòng 
chống tai nạn, bức xạ và lửa.  

 
Nhóm 18: Ba lô; vali du lịch; địu em bé; ví đựng tiền; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; túi xách.  

 
Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; giày; giày cao cổ; khăn quàng cổ [trang phục]; ca vát; đồ 
đội đầu.  

 
Nhóm 26: Đăng ten giày; ren trang trí; đồ trang trí dùng cho tóc; cặp tóc; khuy bấm cho 
quần áo; kim đan. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người 
bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; dịch vụ hãng thông tin thương mại.  

 

 
(210) 4-2017-25686 (220) 16.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A14.5.3 
(591) Vàng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 
quý Lập Đức  (VN) 
Lầu 2, tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu, 600A 
Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim loại quý.  

 
Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, kim loại và quặng kim loại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán môi giới bất động sản; dịch vụ cầm đồ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công vàng bạc, đá quý; chế tác vàng bạc, đá quý. 
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(210) 4-2017-25776 (220) 16.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 1.15.15; A18.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Nguyễn Vinh Hiển  (VN) 

135/4D Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm và hàng hóa bằng phương 

thức điện tử, đồng thời thu được lợi ích từ dịch vụ mua sắm qua điện thoại và mua sắm tại 
nhà; dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích kinh doanh; dịch vụ truyền thông nhằm mục đích 
xúc tiến hàng hoá, dịch vụ quảng bá thương hiệu cho người khác.  

 

 
(210) 4-2017-25888 (220) 14.08.2017 

(641) 4-2017-25361 (441) 25.01.2018 
  
(731) ZHEJIANG DADONG SHOES CO., 

LTD.  (CN) 
North industrial park, Ruian City, 
Zhejiang Province, P.R.China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 

khác; quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ tìm kiếm nguồn 
tài trợ.  

 

 
(210) 4-2017-25958 (220) 17.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.16; A14.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Kim Sen  (VN) 
60 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: ống nhựa PVC (dạng ống mềm). 
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(210) 4-2017-26070 (220) 18.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.7; A25.7.21 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bà Triệu  (VN) 
Số 19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Qúy, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  

 

Nhóm 11: Máy nóng lạnh; nồi cơm điện; bếp ga; thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen; bệ xí.  

 

Nhóm 19: Vôi; vữa; gạch; xi măng; bột trét. 

 

Nhóm 20: Bàn ghế; giường; tủ; giá đựng đồ.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: sơn, véc ni, thuốc nhuộm, dĩa, thìa, máy nóng lạnh, 

thiết bị vệ sinh như vòi hoa sen, bệ xí, nồi cơm điện, bếp ga; vật liệu xây dựng phi kim 

loại: vôi, vữa gạch, xi măng, bàn ghế, giường tủ, giá, kệ; đồ dùng không dùng điện: 

xoong, nồi, bát, đĩa.  

 

Nhóm 37: Xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất ngoại thất; trang trí nội ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2017-26140 (220) 18.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 7.3.11; 26.5.1; 7.1.6; A26.3.6 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Hải  (VN) 
Thôn Đông, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 

Thất, thành phố Hà Nội 

(540)  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải; băng truyền; bàn cho máy móc; bàn thao tác công nghiệp (bàn cho 

máy móc); bàn cắt vải công nghiệp (bàn cho máy móc). 
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(210) 4-2017-26187 (220) 18.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24 
(731) SECRET RECIPE CAKES & CAFE 

SDN BHD  (MY) 
No.42, Jalan SS 25/28, Taman Mayang, 
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh tráng miệng [bánh kẹo]; bánh làm từ bột nhào; bột 
nhào để làm bánh; bánh nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh tạc. 

 

 
(210) 4-2017-26188 (220) 18.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24 
(731) SECRET RECIPE CAKES & CAFE 

SDN BHD  (MY) 
No.42, Jalan SS 25/28, Taman Mayang, 
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; nhà hàng phục vụ thức ăn và đồ uống nhẹ; quán phục vụ đồ uống.   

 

 
(210) 4-2017-26217 (220) 21.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 18.2.1; 26.11.3; A6.19.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu thực vật 
DABACO  (VN) 
Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đường, mật ong, mật 
đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị.  

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi; động vật sống; thức ăn 
cho động vật 

 

Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; mua bán (kinh doanh) dầu thực vật và mỡ ăn, 
các loại hạt có dầu và hạt ngũ cốc khác.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng chai.  
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(210) 4-2017-26218 (220) 21.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.14; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu thực vật 
DABACO  (VN) 
Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bản quản, phơi khô hoặc nấu chín; dầu thực vật và mỡ ăn.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; đường, mật ong, mật 
đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị.  

 
Nhóm 31: Các loại ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau và quả tươi; động vật sống; thức ăn 
cho động vật. 

 
Nhóm 35: Quản lý giao dịch kinh doanh; mua bán (kinh doanh) dầu thực vật và mỡ ăn, 
các loại hạt có dầu và hạt ngũ cốc khác.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng chai.  

 

 
(210) 4-2017-26231 (220) 21.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Nhung  (VN) 
207/6 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; màu nước (để vẽ); bức tranh vẽ đã có khung hoặc chưa có khung.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ quản cáo trực tuyến trên mạng máy tính, tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo, dịch vụ khuyến mại (cho người khác); dịch vụ đẩy mạnh 
bán hàng (cho người khác); dịch vụ hãng quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến 
cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 
dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; môi giới mua bán hàng hoá. 

 
Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hoá.  

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục.  
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(210) 4-2017-26313 (220) 21.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87352275 28.02.2017 US 

(531) 26.3.1; A26.4.24; 6.1.2 
(731) JANSPORT APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Ba lô được thiết kế chuyên dụng để đựng máy tính xách tay, máy tính xách tay 

cỡ nhỏ và máy tính bảng; túi xách tay không có khóa ở miệng túi được thiết kế chuyên 
dụng để đựng máy tính xách tay, máy tính xách tay cỡ nhỏ và máy tính bảng.  

 
Nhóm 18: Ba lô, túi du lịch, túi vải buộc dây, túi xách tay không có khóa ở miệng túi.  

 

 
(210) 4-2017-26342 (220) 21.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kas Food 
And Beverages  (VN) 
10A- 10B Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện; quán giải khát; quán ăn; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2017-26343 (220) 21.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.4.11; 26.1.1; A1.1.10; A3.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xi măng Bắc 
Giang  (VN) 
Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  
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(210) 4-2017-26356 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87552052 01.08.2017 US 

  
(731) FLEXPORT, INC.   (US) 

501 Folsom Street, Suite 300, San 
Francisco, Califomia 94105, United 
States.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị hậu cần vận chuyển; dịch vụ quản trị vận chuyển, cụ thể là, xử lý hàng 

gửi, chuẩn bị các tài liệu và hóa đơn chuyển hàng, theo dõi tài liệu, bưu kiện và hàng hóa 
qua mạng máy tính, mạng nội bộ, và mạng internet cho mục đích thương mại; cung cấp 
việc theo dõi điện tử thông tin hàng hóa vận chuyển chở người khác vì mục đích quản lý 
kinh doanh; sắp xếp việc nhận hàng, giao hàng, lưu giữ và vận chuyển tài liệu, bưu kiện, 
hàng hóa và lô hàng gửi qua đường bộ và đường thủy; dịch vụ xử lý đơn hàng; dịch vụ 
thông quan; quản lý hồ sơ nộp cho nhà chức trách, cụ thể là, hỗ trợ người khác chuẩn bị 
và nộp tài liệu liên quan đến hải quan với cơ quan chức trách nhà nước. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới hải quan về tài chính; đăng ký trái phiếu hải quan; môi giới 
bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hóa; dịch vụ nhập kho về bản chất là bảo lãnh 
phát hành trái phiếu hải quan, cung cấp trái phiếu tạm nhập và cung cấp trái phiếu hải 
quan; dịch vụ môi giới hải quan trong lĩnh vực phân loại hải quan. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá; tư vấn vận tải hàng hóa trong lĩnh vực vận tải hàng hóa 
bằng xe tải, đường sắt, đường hàng không và đường biển; vận tải hàng hóa bằng tàu; vận 
tải hàng hóa bằng đường sắt; dịch vụ bốc hàng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường 
hàng không; dịch vụ xếp hàng vào kho, cụ thể là, lưu kho, phân phối, nhận và đóng gói để 
vận chuyển tài liệu, bưu kiện, nguyên liệu thô, và các loại hàng hóa khác cho người khác; 
hậu cần chuỗi cung ứng và hậu cần ngược, cụ thể là lưu kho, vận chuyển và giao tài liệu, 
kiện hàng, nguyên liệu thô, và các loại hàng hóa khác cho người khác bằng đường hàng 
không, đường sắt, tàu hoặc xe tải; dịch vụ bốc dỡ; môi giới vận tải hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm trong lĩnh vực vận chuyển và gian hàng từ đầu tới cuối, 
vận chuyển bằng đường biển, vận chuyển bằng đường hàng không, vận chuyển bằng xe 
tải, và giao hàng, nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước, thông quan hải quan, đăng ký trái 
phiếu hải quan, phân loại sản phẩm, bảo hiểm hàng hóa, kiểm tra và kiểm nghiệm chất 
lượng, lưu kho và xử lý đơn hàng, và sắp xếp phân phối hàng từ cảng; dịch vụ cung cấp 
phần mềm như một dịch vụ [SAAS] gồm phần mềm để quản lý vận chuyển và giao hàng 
từ đầu tới cuối, vận chuyển bằng đường biển, và vận chuyển bằng đường hàng không; 
dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] gồm phần mềm để quản lý hậu cần 
vận chuyễn hàng hóa bằng xe tải và gian hàng, dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ [SAAS] gồm phần mềm để chuẩn bị mẫu đơn và nộp đơn trực tuyến các tài liệu cho cơ 
quan nhà nước, khai báo hải quan, đăng ký trái phiếu hải quan, phân loại sản phẩm, bảo 
hiểm hàng hóa, kiểm tra và kiểm nghiệm chất lượng; dịch vụ cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ [SAAS] gồm phần mềm để theo dõi và tìm kiếm các lô hàng và hàng hóa 
được vận chuyển, quản lý các lô hàng và hàng hóa được vận chuyển, tìm kiếm dữ liệu 
chuỗi cung ứng và vận chuyển, tạo và phân phối các báo cáo liên quan đến chuỗi cung 
ứng và các lô hàng, tạo báo giá cho cước phí vận chuyển hàng hóa, đặt vận chuyển hàng 
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hóa, cung cấp hóa đơn vận chuyển hàng hóa, cung cấp báo giá cước vận chuyển và tìm 
kiếm danh sách các bên bị từ chối; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] 
gồm phần mềm để quản lý hậu cần chuỗi cung ứng và hậu cần ngược, cụ thể là, lưu kho, 
vận chuyển và giao hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu hoặc xe 
tải; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] gồm phần mềm để quản lý phân 
phối hàng từ cảng; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SAAS] gồm phần mềm 
để quản lý hàng tồn kho và xử lý đơn hàng; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ 
(SAAS] gồm phần mềm để cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để tạo 
biểu diễn đồ thị dữ liệu sản phẩm; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được 
cho việc quản lý vận chuyển và giao hàng từ đầu tới cuối, vận chuyển bằng đường biển, và 
vận chuyển bằng đường hàng không; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được cho việc quản lý hậu cần vận chuyển bằng xe tải và giao hàng; cung cấp phần mềm 
trực tuyến không tải xuống được cho việc chuẩn bị mẫu đơn và nộp đơn trực tuyến các tài 
liệu của cơ quan nhà nước, khai báo hải quan, đăng ký trái phiếu hải quan, phân loại sản 
phẩm, bảo hiểm hàng hóa, kiểm tra và kiểm nghiệm chất lượng; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không tải xuống được cho việc theo dõi và tìm kiếm các lô hàng và hàng hóa được 
vận chuyển, quản lý các lô hàng và hàng hóa được vận chuyển, tìm kiếm dữ liệu chuỗi 
cung ứng và vận chuyển, tạo và phân phối các báo cáo liên quan đến chuỗi cung ứng và 
các lô hàng, tạo báo giá cho cước phí vận chuyển hàng hóa, đặt vận chuyển hàng hóa 
cung cấp hóa đơn vận chuyển hàng hóa, cung cấp báo giá cước vận chuyển và tìm kiếm 
danh sách các bên bị từ chối; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho 
việc quản lý hậu cần chuỗi cung ứng và hậu cần ngược, cụ thể là, lưu kho, vận tải và giao 
hàng cho người khác bằng đường hàng không, đường sắt, tàu hoặc xe tải; cung cấp phần 
nềm trực tuyến không tải xuống được cho việc quản lý phân phối hàng từ cảng; cung ấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc quản lý hàng tồn kho và xử lý đơn 
hàng; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để tạo biểu diễn đồ thị dữ liệu 
sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-26380 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.4; A24.15.7; 

26.4.4; 26.4.7 
(731) BIN YONGZHANG  (CN) 

Room 201, Unit 2, Building 6, Courtyard 
No.8, Binhe Road West, Yongdingmen, 
Dongcheng District, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; pin sạc dự phòng power bank (pin có thể sạc lại 

được); tai nghe (là loại tai nghe có phần tai lớn, thường đươc lắp chung với các thiết bị cố 
định như máy tính bàn, laptop, cũng có cả vào máy nghe nhạc); tai nghe (có phần tai nhỏ, 
thường được sử dụng chung với các loại máy nghe nhạc như MP3, MP4, hoặc các dòng 
điện thoại di động); điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ bọc cho máy tính 
xách tay; vỏ bọc cho điện thoại di động; tai nghe; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]. 
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(210) 4-2017-26381 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.4; 26.4.4 
(731) BIN YONGZHANG   (CN) 

Room 201, Unit 2, Building 6, Courtyard 
No.8, Binhe Road West, Yongdingmen, 
Dongcheng District, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; pin sạc dự phòng power bank (pin có thể sạc lại 

được); tai nghe (là loại tai nghe có phần tai lớn, thường đươc lắp chung với các thiết bị cố 
định như máy tính bàn, laptop, cũng có cả vào máy nghe nhạc); tai nghe (có phần tai nhỏ, 
thường được sử dụng chung với các loại máy nghe nhạc như MP3, MP4, hoặc các dòng 
điện thoại di động); điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ bọc cho máy tính 
xách tay; vỏ bọc cho điện thoại di động; tai nghe; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]. 

 

 
(210) 4-2017-26382 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 7.1.24 
(731) BIN YONGZHANG   (CN) 

Room 201, Unit 2, Building 6, Courtyard 
No.8, Binhe Road West, Yongdingmen, 
Dongcheng District, Beijing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; pin sạc dự phòng power bank (pin có thể sạc lại 

được); tai nghe (là loại tai nghe có phần tai lớn, thường đươc lắp chung với các thiết bị cố 
định như máy tính bàn, laptop, cũng có cả vào máy nghe nhạc); tai nghe (có phần tai nhỏ, 
thường được sử dụng chung với các loại máy nghe nhạc như MP3, MP4, hoặc các dòng 
điện thoại di động); điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; vỏ bọc cho máy tính 
xách tay; vỏ bọc cho điện thoại di động; tai nghe; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]. 

 

 
(210) 4-2017-26475 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 1.17.11 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
DGM ASIA  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing. 
 

 
(210) 4-2017-26484 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 1845237 29.06.2017 CA 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 
(731) ORGANIKA HEALTH PRODUCTS 

INC.  (CA) 
13480 Verdun Place, Richmond, British 
Columbia V6V 1V2, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: ChÓ phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc da; chế phẩm (mỹ phẩm) làm đẹp và an toàn 

cho sức khỏe, cụ thể là chế phẩm để làm sạch da mặt và cơ thể, kem dưỡng toàn thân, dầu 
xả tóc, kem dưỡng da, kem làm trắng da, mặt nạ dưỡng da làm đẹp, chế phẩm tẩy da chết 
sâu, nước dưỡng da, chế phẩm tẩy tế bào da chết, gel, chế phẩm se nhỏ lỗ chân lông trên 
da, chế phẩm tẩy da chết, xịt khoáng, chế phẩm chăm sóc da dạng nước sữa, chế phẩm 
tắm dạng bột, phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, kem dưỡng ẩm da, dầu gội 
đầu, dầu xả tóc, gel và bột cạo râu, phấn tạo khối dùng trang điểm và kem chống nắng; 
mỹ phẩm cho mắt, mặt, môi và móng tay, chân, chế phẩm (mỹ phẩm) bổ sung dưỡng chất 
cụ thể là kem chống lão hóa, chế phẩm chống nắng, vitamin và khoáng chất. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng tốt cho sức khỏe cụ thể là vitamin, khoáng chất, thảo 
dược dưới dạng viên nén, viên con nhộng, bột cho người; chất bổ sung thảo dược tốt cho 
sức khỏe; chất bổ sung khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe; bột protein 
thay thế bữa ăn; chất bổ sung vitamin; axit amin cho mục đích dinh dưỡng; hỗn hợp đồ 
uống protein. 

 
Nhóm 32: Đồ uống dùng trong thể thao giàu protein. 

 

 
(210) 4-2017-26491 (220) 22.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ZIVA CO., LTD (BVI CO.)  (VG) 

Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams 
Cay I, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 28: Quả tạ tập thể dục; cân tập thể dục (không dùng cho mục đích y tế); máy chạy 
bộ thể dục; máy tập thể dục leo cầu thang (không dùng cho mục đích y tế); xe đạp tập thể 
dục (dạng cố định); máy tập thể dục (không dùng cho vật lý trị liệu); máy tập cơ bắp 
(không dùng cho vật lý trị liệu); máy tập cơ bắp (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ 
luyện cơ bắp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-26668 (220) 10.08.2012 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.3; A26.11.7 
(731) KIM, JUNG HYE  (KR) 

(Sangin-dong, 
Sanginhwaseongparkdream) 1110Dong 
807Ho, 10 Songhyun-ro 7Gil, Dalseo-gu, 
Daegu 704-708 Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Khung gầm của ô tô; tay lái cho xe ô tô; khung gầm cho xe ô tô; thanh xoắn 

cho xe ô tô; khớp hình cầu cho hệ thống giảm xóc của xe ô tô; hệ thống giảm xóc cho xe 
« tô; bộ lái cho xe ô tô, cụ thể là cơ cấu lái.  

 

 
(210) 4-2017-26690 (220) 23.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo ngoại 
ngữ và tư vấn du học Hanbe  
(VN) 
412/9 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Văn phòng giới thiệu việc làm. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp; dịch thuật. 
 

 
 

(210) 4-2017-26699 (220) 24.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và dịch vụ Rồng Lê  (VN) 
17/3 đường 41, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa tươi; sữa chua; dầu ăn; sữa ngũ cốc. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; cháo; kem ăn (lạnh); bánh mì; bánh ngọt; kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng [đồ uống]; nước ngọt; nước ngọt có ga; nước hoa 
quả, nước cốt trái cây cô đặc. 

 
Nhóm 35: Các hoạt động quảng cáo hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

(210) 4-2017-26754 (220) 24.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống đồng cây; ống đồng vành; ống đồng 

cuộn; hợp kim của đồng; phụ kiện đấu nối ống bằng đồng.  
 

 
(210) 4-2017-26802 (220) 24.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) GUANGZHOU BAILIANG BATTERY 

CO., LTD.   (CN) 
C132, 3f Tianhe Plaza, Dongpu, Tianhe 
District, Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin điện dùng cho xe cộ; pin để thắp sáng; pin dùng cho đèn pin; hộp 
pin; bộ nạp pin. 

 

 
(210) 4-2017-26803 (220) 24.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) GUANGZHOU BAILIANG BATTERY 

CO., LTD.   (CN) 
C132, 3f Tianhe Plaza, Dongpu, Tianhe 
District, Guangzhou, China  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; pin điện dùng cho xe cộ; pin để thắp sáng; pin dùng cho đèn pin; hộp 
pin; bộ nạp pin. 
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(210) 4-2017-26921 (220) 25.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AN GIA AN  (VN) 
211 cư xá Nguyễn Văn Đậu, đường 
Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 

Nhóm 30: Gia vị bao gồm: tiêu đen, tiêu trắng, tiêu xay, muối tiêu.  
 

Nhóm 35: tư vấn quản lý điều hành doanh nghiệp.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-26981 (220) 25.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 304060980 28.02.2017 HK 

  
(731) GROMARK CONSUMERS 

ENTERPRISE PTE. LTD.  (SG) 
1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, 
Singapore 308899 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Đồ dùng mỹ phẩm, đồ dùng mỹ phẩm dùng cho cá nhân cụ thể là: nước thơm 

dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm, chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm các loại dùng để chăm sóc da; bộ mỹ 
phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; kem giữ ẩm mỹ phẩm; phấn mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm 
mỹ phẩm để dùng trên mặt; chế phẩm mỹ phẩm để dùng trên da; sản phẩm mỹ phẩm để 
bảo vệ khỏi ánh nắng; sản phẩm mỹ phẩm dùng cho chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc da 
mỹ phẩm; xà phòng mỹ phẩm; mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); sản 
phẩm chăm sóc da mặt dưới dạng kem (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da mặt dưới dạng 
nước thơm (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da mặt dưới dạng sữa (mỹ phẩm); kem dùng 
cho mặt (mỹ phẩm); hợp chất làm sáng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da; kem giữ 
ẩm (mỹ phẩm); mặt nạ dùng cho mặt (mỹ phẩm); kem giữ ẩm dùng cho mặt (mỹ phẩm); 
kem thoa mặt cho mục đích mỹ phẩm; sữa tẩy da chết trên da mặt (mỹ phẩm); nước cân 
bằng/nước hoa hồng cho mặt (mỹ phẩm); nước rửa mặt (mỹ phẩm); kem dùng ban đêm 
(mỹ phẩm); tinh chất dưỡng da (serum) dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm dùng cho 
da (mỹ phẩm); kem chăm sóc da (mỹ phẩm); nước thơm chăm sóc da (mỹ phẩm); chế 
phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); sản phẩm làm sạch da 
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(mỹ phẩm); kem làm sạch da (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm); chế phẩm 
dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); kem bảo vệ khỏi ánh nắng (mỹ phẩm); sản phẩm bảo vệ 
khỏi ánh nắng (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người (để làm trắng, làm sáng da và làm cân 
bằng da từ bên trong); mỹ phẩm có chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chất bổ 
sung dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm; tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hóa (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác, giúp khách hàng xem và 
mua các hàng hóa đó một cách thuận tiện từ các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, từ 
danh mục/catalô hàng hóa thông thường qua bưu điện, từ một trang web bán hàng hóa 
thông thường trên mạng truyền thông toàn cầu, hoặc bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ 
bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các chất bổ sung dinh dưỡng; dịch vụ bán lẻ 
mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da; dịch vụ đại lý tiếp thị và tiếp thị trực tiếp các chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho người, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da; quảng cáo; quảng cáo 
và xúc tiến bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; phổ biến các tài liệu quảng cáo trên 
đường phố; quảng cáo trên truyền hình; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi biểu 
diễn vì mục đích thương mại, xúc tiến và quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-26983 (220) 25.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 304060999 28.02.2017 HK 

(531) 5.9.17 
(731) GROMARK CONSUMERS 

ENTERPRISE PTE. LTD.  (SG) 
1 Goldhill Plaza, #02-03 Podium Block, 
Singapore 308899 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Đồ dùng mỹ phẩm, đồ dùng mỹ phẩm dùng cho cá nhân, cụ thể là: nước thơm 

dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm, chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ 
phẩm, kem làm trắng; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm các loại dùng để chăm sóc da; bộ mỹ 
phẩm; mặt nạ mỹ phẩm; kem giữ ẩm mỹ phẩm; phấn mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm 
mỹ phẩm để dùng trên mặt; chế phẩm mỹ phẩm để dùng trên da; sản phẩm mỹ phẩm để 
bảo vệ khỏi ánh nắng; sản phẩm mỹ phẩm dùng cho chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc da 
mỹ phẩm; xà phòng mỹ phẩm; mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); sản 
phẩm chăm sóc da mặt dưới dạng kem (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da mặt dưới dạng 
nước thơm (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da mặt dưới dạng sữa (mỹ phẩm); kem dùng 
cho mặt (mỹ phẩm); hợp chất làm sáng da (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da; kem giữ 
ẩm (mỹ phẩm); mặt nạ dùng cho mặt (mỹ phẩm); kem giữ ẩm dùng cho mặt (mỹ phẩm); 
kem thoa mặt cho mục đích mỹ phẩm; sữa tẩy da chết trên da mặt (mỹ phẩm); nước cân 
bằng/nước hoa hồng cho mặt (mỹ phẩm); nước rửa mặt (mỹ phẩm); kem dùng ban đêm 
(mỹ phẩm); tinh chất dưỡng da (serum) dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm dùng cho 
da (mỹ phẩm); kem chăm sóc da (mỹ phẩm); nước thơm chăm sóc da (mỹ phẩm); chế 
phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); sản phẩm làm sạch da 
(mỹ phẩm); kem làm sạch da (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm); chế phẩm 
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dùng để chăm sóc da (mỹ phẩm); kem bảo vệ khỏi ánh nắng (mỹ phẩm); sản phẩm bảo vệ 
khỏi ánh nắng (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chất bổ 
sung dinh dưỡng, các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm; tập hợp và trưng bày các loại 
hàng hóa (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác, giúp khách hàng xem và 
mua các hàng hóa đó một cách thuận tiện từ các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng bán buôn, từ 
danh mục/catalô hàng hóa thông thường qua bưu điện, từ một trang web bán hàng hóa 
thông thường trên mạng truyền thông toàn cầu, hoặc bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ 
bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các chất bổ sung dinh dưỡng; dịch vụ bán lẻ 
mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da; dịch vụ đại lý tiếp thị và tiếp thị trực tiếp các chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho người, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da; quảng cáo; quảng cáo 
và xúc tiến bán hàng trực tuyến trên mạng máy tính; phổ biến các tài liệu quảng cáo trên 
đường phố; quảng cáo trên truyền hình; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ và buổi biểu 
diễn vì mục đích thương mại, xúc tiến và quảng cáo. 

 

(210) 4-2017-27025 (220) 25.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) DAIRYFARM ESTABLISHMENT  

(LI) 
Wuhrstrasse 6, Postfach 461, LI-9490 
Vaduz, Liechtenstein  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển; bàn chải 

không kể bút lông; vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm trừ kính dùng trong xây dựng; đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào nhóm khác; đồ 
dùng tẩy trang; bọt biển để trang điểm; bàn chải để trang điểm; dụng cụ mỹ phẩm; que 
trộn mỹ phẩm; bàn chải lông mày; bàn chải lông mi; bàn chải móng tay, móng chân; nùi 
bông để thoa phấn; hộp đựng phấn bỏ túi; chai lọ; miếng bọt biển dùng để kỳ da; bình 
phun không dùng cho mục đích y tế; lược điện; hộp đựng lược; chỉ nha khoa; phễu để rót; 
hộp đựng đồ vệ sinh; hộp đựng đồ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2017-27158 (220) 28.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần B-Zone Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà văn phòng số 1, ngõ 7, 
đường Nguyên Hồng, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thương mại điện tử; bán buôn, bán lẻ sản phẩm làm đẹp.  
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(210) 4-2017-27178 (220) 28.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.5 
(591) Da cam. 
(731) PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO 

TBK.  (ID) 
Wisma GKBI Suite 1217, Jl. Jenderal 
Sudirman No. 28, Jakarta 10210, 
Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Tất cả các loại bánh mì; bột cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột mì; bột sắn 

hột; bột ngô; bột cọ sagu; bột hunkue (bột đậu Indonesia); chất thay thế cà phê; bánh quy; 
bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la; kem lạnh; mật ong đường; nấm men, đã xay thành bột để 
làm bánh mì; mì sợi; mì sợi dẹt; muối; mù tạc; hạt tiêu; giấm; xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh; 
gia vị (mì chính); vani; bánh phô mai viên; xì dầu; xốt tauco (xốt làm từ hạt đậu tương 
vàng lên men); bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được 
sấy khô; sô cô la dạng hạt nhỏ (meisyes); lát ngô mỏng được sấy khô. 

 

 
(210) 4-2017-27228 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21; 3.9.18 
(591) Đỏ, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đào tạo thẩm mỹ Ca Li  (VN) 
167 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, các trang thiết bị chăm sóc làm đẹp.  
 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề trang điểm, đào tạo dạy nghề tóc, dạy nghề thẩm mỹ làm 
đẹp, tổ chức các sự kiện về nghệ thuật trang điểm và làm đẹp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, làm đẹp thẩm mỹ, trang điểm, làm tóc, chăm sóc 
da.  

 
 

(210) 4-2017-27240 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.3.1 (540) 

  

(731) Phùng Văn Huế  (VN) 
Đường Phú Xá, tổ 13, phường Phú Xá, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 
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(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2017-27244 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH chế biến lương 

thực - thực phẩm thương mại 
Châu Giang  (VN) 
10/9/72a Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa ngũ cốc (sữa là chính); sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa 
chua; bơ.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà (chè), ca cao.  
 

Nhóm 32: Nước yến; nước nha đam; nước ép trái cây; nước hạt chia; nước hạt é; nước 
dừa; nước tăng lực; tất cả là đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-27280 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) HAMPTON FORGE, LTD.  (US) 

422 Highway 35 South, Eatontown, New 
Jersey 07724, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dĩa, dao và thìa); dĩa/nĩa ăn. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; bộ đồ ăn, ngoại trừ 
dĩa, dao và thìa; bình đựng rượu vang; bát; đĩa (dạng dẹt); đĩa; chai lọ; cốc. 

 

 
(210) 4-2017-27300 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 1.15.15; A18.7.25 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
xăng dầu G&P  (VN) 
Tầng 2, số nhà 1, ngõ 83/87/31, đường 
Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; quảng cáo qua thư đặt hàng; nghiên 
cứu kinh doanh; thông tin kinh doanh qua mạng.  

 

 
(210) 4-2017-27331 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 18.2.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Điện 5  (VN) 
218/16 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy biến thế (điện); thiết bị điều chỉnh điện; hộp phân phối điện; ắc quy điện; 
tụ điện; máy quang điện; máy chuyển đổi năng lượng, bao gồm chủ yếu máy biến áp, máy 
biến tần, máy biến đổi năng lượng mặt trời và thiết bị điều chỉnh và đo các thiết bị đó; 
thiết bị điện và điện tử dùng để đo lường, kiểm soát, phân tích, quản lý, chuyển đổi và lưu 
trữ điện năng; thiết bị và hệ thống cung cấp năng lượng; phần mềm máy tính dùng để lập 
cấu hình, kiểm soát và đánh giá sản phẩm biến đổi năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, máy móc thiết bị điện, thiết bị và linh kiện điện tử 
viễn thông; lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng; quản lý dự án xây dựng; dịch 
vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu. 

 

Nhóm 36: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thu xếp tài chính cho các dự án xây 
dựng.  

 
Nhóm 37: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây 
dựng; dịch vụ thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng công 
trình công ích; lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, và điều 
hòa không khí trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 38: Hoạt động viễn thông; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cho thuê thiết 
bị viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điện, công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đánh giá tác động môi 
trường; thí nghiệm thiết bị điện, hệ thống điện, vật liệu xây dựng trong công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; lập trình máy tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống 
máy vi tính; dịch vụ tư vấn và phát triền công nghệ liên quan tới thiết bị dùng để đo 
lường, kiểm tra (giám sát) công nghệ, điều chỉnh công nghệ và phân tích công nghệ, đặc 
biệt công nghệ năng lượng mặt trời, thiết bị dùng để kiểm soát, biến đổi, tích lũy, điều 
chỉnh và/hoặc quản lý điện, thiết bị và hệ thống cung cấp năng lượng, cũng như chuyển 
đổi năng lượng cho công nghệ năng lượng mặt trời, máy biến thế, bộ đảo lưu, bộ biến đổi 
điện, bộ biến điện áp, thiết bị đo và bộ điều chỉnh thiết bị đó, thiết bị sử dụng năng lượng 
mặt trời dùng cho máy phát điện năng lượng. 
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(210) 4-2017-27341 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.7; 6.1.1; 6.1.2; 5.7.3 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồ uống 
Truyền thống Việt Nam   (VN) 
¤ số 2,3 - lô 7, tổ 23A, khu Phú Thanh 
Đông, phường Yên Thanh, thành phố 
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu.  

 

 
(210) 4-2017-27342 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, vàng, vàng nâu, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Dương   (VN) 
Số 15 hẻm 63/22/4 đường Đại Mỗ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Vải; rèm bằng vải; chăn; ga trải giường; vỏ gối; khăn trải bàn, không làm bằng 

giấy.  
 

 
(210) 4-2017-27345 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; A26.11.8; 18.1.23 
(731) DELIVEREE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
138 Cecil Street #12 - 01A, Cecil Court, 
Singapore 069538  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kết nối người bán hàng hoá và dịch vụ với người mua thông qua trang 

web trên internet và thiết bị di động; dịch vụ sàn giao dịch thương mại để bán và mua 
hàng hoá và dịch vụ giữa những người dùng khác thông qua trang web trên internet và 
thiết bị di động; cung cấp thông tin thương mại thông qua trang web trên internet và thiết 
bị di động có công cụ tìm kiếm đối với hàng hóa và dịch vụ của các nhà cung cấp khác; 
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cung cấp dịch vụ danh bạ trang web trực tuyến có tính năng siêu liên kết đến các trang 
web của người khác; dịch vụ quản lý về vận tải, cụ thể, cung cấp dịch vụ theo dõi và 
thông tin liên quan đến việc theo dõi tài sản trong quá trình vận chuyển; dịch vụ quảng 
cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực vận tải thông qua trang web trên 
internet và thiết bị di động; dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch thông qua trang web 
trên internet và thiết bị di động; giữ chỗ vận tải thông qua trang web; dịch vụ đặt chỗ vận 
tải trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin về địa lý, hình ảnh bản đồ, và định tuyến chuyến 
đi thông qua trang web và các liên kết trang web. 

 

 
(210) 4-2017-27346 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.1.23; 26.1.1; A17.1.2 
(731) DELIVEREE PRIVATE LIMITED  

(SG) 
138 Cecil Street #12 - 01A, Cecil Court, 
Singapore 069538  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kết nối người bán hàng hoá và dịch vụ với người mua thông qua trang 

web trên internet và thiết bị di động; dịch vụ sàn giao dịch thương mại để bán và mua 
hàng hoá và dịch vụ giữa những người dùng khác thông qua trang web trên internet và 
thiết bị di động; cung cấp thông tin thương mại thông qua trang web trên internet và thiết 
bị di động có công cụ tìm kiếm đối với hàng hóa và dịch vụ của các nhà cung cấp khác; 
cung cấp dịch vụ danh bạ trang web trực tuyến có tính năng siêu liên kết đến các trang 
web của người khác; dịch vụ quản lý về vận tải, cụ thể, cung cấp dịch vụ theo dõi và 
thông tin liên quan đến việc theo dõi tài sản trong quá trình vận chuyển; dịch vụ quảng 
cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực vận tải thông qua trang web trên 
internet và thiết bị di động; dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch thông qua trang web 
trên internet và thiết bị di động; giữ chỗ vận tải thông qua trang web; dịch vụ đặt chỗ vận 
tải trực tuyến; dịch vụ cung cấp thông tin về địa lý, hình ảnh bản đồ, và định tuyến chuyến 
đi thông qua trang web và các liên kết trang web. 

 

 
(210) 4-2017-27347 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Nâu, trắng.(540) 

  

(731) Công ty TNHH Như Bảo Lộc  
(VN) 
Số 127/19 đường Đội Cấn, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai, bàn chải đánh răng.  
 
Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải, khăn mặt bằng vải, khăn trải bàn bằng vải. 
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Nhóm 25: Quần áo sơ sinh, trẻ em; tất; quần áo lót; quần áo; khăn quàng cổ bằng vải; 
khăn choàng bằng vải. 

 

 
(210) 4-2017-27379 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A15.9.10; 24.15.1; 

26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ đậm. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng và cơ điện Hòa Phát  
(VN) 
Số nhà 138 Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, 

thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí. 

 

 
(210) 4-2017-27380 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ tươi. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng và cơ điện Hòa Phát  
(VN) 
Số nhà 138 Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn chùm; đèn lồng chiếu sáng; đèn lồng trang trí lễ hội; 

thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED). 
 

 
(210) 4-2017-27426 (220) 29.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 2.9.19; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng, đen, da cam. 

(540)  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
TM&DV Phúc An  (VN) 
Thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; 
chất bổ sung ăn kiêng cho người; bột dùng cho mục đích dược phẩm; sữa ong chúa dùng 
cho mục đích dược phẩm; nước khoáng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chứa nguyên tố 
vi lượng dùng cho người.  

 
Nhóm 35: Phân tích giá cả thị trường; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng 
cáo; nghiên cứu thị trường; marketing.  

 

 
(210) 4-2017-27443 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ARTCOM - 
INTERIOR   (VN) 
Số 20, ngách 21, ngách 595, đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội, ngoại thất: giường, tủ, bàn ghế. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đồ nội thất.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động 
trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nội ngoại thất công trình.  
 

 
(210) 4-2017-27445 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.4; 24.15.21; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Hùng  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã Vũ Vân, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại di dộng; loa; tai nghe.  
 

 
(210) 4-2017-27458 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.2.7; A1.1.5; 25.5.3; A25.3.3
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH CALIFARCO USA  

(VN) 
5/10 đường số 3B, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh cho người.  
 

 
(210) 4-2017-27465 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Biovaccine 
Việt Nam  (VN) 
Số 43, phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; tã lót vệ 

sinh bằng giấy.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh và các sản phẩm từ giấy thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 25: Tã lót trẻ em bằng vải (quần áo); quần áo trẻ em bằng vải.  
 

 
(210) 4-2017-27473 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
Tuệ An  (VN) 
284/43 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc.  
 

 
(210) 4-2017-27568 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng da cam, trắng. 
(731) LIU BEN CHAO   (CN) 

 8-2-22-1 Ganlanjun, 183# Yinhua Road, 
YubeiDistrict, Chongqing, P.China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Các công cụ nông nghiệp (trừ dụng cụ thao tác thủ công); máy nông nghiệp; 

máy đập lúa; máy gặt hái; máy thu hoạch; máy tiêu nước; máy xén cỏ; máy cày được cơ 
giới hoá; máy xới được cơ giới hoá; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ chế hoà 
khí; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong; máy 
phát điện xoay chiều; máy phát điện; đinamô; bơm ly tâm; máy bơm. 
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(210) 4-2017-27579 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 71989 02.03.2017 JM 

  
(731) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch tài chính; dịch vụ thanh toán hóa đơn; cung 

cấp giao dịch thương mại an toàn (có bảo mật); dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, dịch vụ 
xử lý thanh toán liên quan đến việc phân quyền, xác nhận và xử lý giao dịch; dịch vụ 
chuyển vốn và thanh toán điện tử. 

 

 
(210) 4-2017-27608 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 40201715608P 15.08.2017 SG 

  
(731) BAOLAU PTE. LTD.   (SG) 

340 Clementi Avenue 5 #03-236 
Singapore (120340)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đặt vé cho các chuyến đi; dịch vụ giữ chỗ trước bằng máy tính cho các 

chuyến đi; dịch vụ đặt vé máy bay; dịch vụ đặt vé đường sắt; dịch vụ đăng ký trước cho sự 
đi qua bằng đường biển; dịch vụ đăng ký trước cho việc vận tải thông qua website; dịch 
vụ đăng ký trước việc thuê xe cộ; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ phát vé cho 
các chuyến đi; cung cấp các kế hoạch chuyến bay; dịch vụ tư vấn liên quan đến du lịch; 
cung cấp thông tin liên quan đến du lịch; dịch vụ đại lý tổ chức du lịch; dịch vụ sắp xếp 
các chuyến đi; dịch vụ lập kế hoạch hành trình chuyến đi, dịch vụ tổ chức các tour du 
lịch; cố vấn du lịch; dịch vụ đại lý đặt chỗ các phương tiện đi lại cho các tour tham quan.  

 
 

(210) 4-2017-27613 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 017127499 18.08.2017 EM 

  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District,  Shenzhen, P. R. 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; bộ nhớ máy vi tính; bàn phím máy vi tính; chương trình 
máy vi tính, được ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, được ghi sẵn; chuột dùng cho máy vi 
tính; máy vi tính xách tay cỡ nhỏ; máy vi tính xách tay; máy vi tính bảng; cân [thiết bị đo 
lường]; điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại; loa; thiết bị ghi, truyền hoặc 
tái tạo âm thanh và hình ảnh; micrô; thiết bị truyền phát âm thanh; máy quay vi-đê-ô xách 
tay kèm theo bộ ghi hình; máy nghe đa phương tiện cầm tay; khung ảnh kỹ thuật số; tai 
nghe; máy ảnh; thiết bị sạc cho pin điện; pin điện; phần cứng máy vi tính; pin dự phòng 
dùng cho điện thoại di động, có thể nạp lại được; kính thông minh; đồng hồ thông minh; 
thiết bị theo dõi hoạt động, có thể đeo được; vỏ bọc bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại 
thông minh; hộp bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; gậy hỗ trợ việc tự chụp 
ảnh, loại cầm tay; vỏ bọc bảo vệ thiết bị số hỗ trợ cá nhân; thiết bị đầu cuối có màn hình 
cảm biến tương tác; bảng trắng tương tác điện tử; rô bốt có hình dáng giống người sử 
dụng trí tuệ nhân tạo; nhẫn tay thông minh; màn huỳnh quang; màng bảo vệ chuyên dụng 
cho điện thoại thông minh; thiết bị choàng đầu có tính năng thực tế ảo; vỏ bảo vệ chuyên 
dụng cho máy vi tính bảng; màn hình vi-đê-ô; ứng dụng phần mềm máy vi tính, có thể tải 
về; thiết bị kiểm tra rò rỉ khí; pin galvanic; bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm 
kể trên.  

 

 
(210) 4-2017-27614 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) PRO HALLMARKS TAIWAN LTD.  

(TW) 
9F, No.31, Lane 513, Ruiguang Rd., 
Neihu District, Taipei City 11492, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng y tế dùng để băng vết thương; dược phẩm điều trị mụn trứng cá; chế 

phẩm dược điều trị mụn; gelatin dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó y tế, không 
dùng cho mục đích chỉnh hình; vật liệu băng bó y tế dạng trong suốt, không dùng cho 
mục đích chỉnh hình; keo phẫu thuật; băng keo y tế dạng vải sợi; băng dính dùng cho mục 
đích y tế; băng dính dùng để băng bó, không dùng cho mục đích chỉnh hình.  

 

 
(210) 4-2017-27615 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) DAZECOMPANY CO., LTD.  (KR) 

2nd floor, 74, Hanbit-ro, Dongdaemun-
ro, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo phông ngắn tay; váy; bộ quần áo liền; áo ngoài mặc chui đầu; áo 

vét [trang phục]; quần bò xanh (quần jean); quần áo ngủ; áo choàng ngoài; áo choàng [áo 
khoác]; áo pacca; quần áo đan; áo choàng nữ; áo len dài tay; áo gilê; áo len đan; quần ống 
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bó [quần dài]; quần ống bó kèm váy; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; dải băng buộc đầu [trang 
phục]; thắt lưng [trang phục].  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, cặp tóc, túi xách, túi cầm tay cho phụ nữ, 
đồ đi chân, mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; dịch vụ cửa hàng bán buôn hoặc bán lẻ trực tuyến 
trên cơ sở mạng internet chuyên về quần áo, cặp tóc, túi xách, đồ đi chân, mũ lưỡi trai [đồ 
đội đầu], túi cầm tay cho phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2017-27619 (220) 30.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.1; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Thọ Sơn  (VN) 
505/14 Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng kim khí điện máy (đèn chiếu sáng khẩn cấp, còi báo 

khói, thiết bị báo chống trộm), hóa chất, vật liệu xây dựng, sắt thép, sách, văn hóa phẩm 
(bưu thiếp, sổ lưu niệm, lịch), băng video, cassette, đĩa nhạc, đồ gia dùng gia đình (thau, 
rổ, nồi, xoong, chảo, chén, tô, thố, dĩa, ấm, ly, chung, vá cơm, chò, nĩa, muỗng, khay, 
đũa, hũ tương, hộp mứt, gát đũa muỗng, gạt tàn, ca, bình đá, móc quần áo, khăn lau, cân 
gia dụng, bồn rửa, đế lót bàn ủi, bàn ghế nhựa, bàn ghế inox, mÒn, mùng, gối, gra nệm), 
bách hóa (tập, viết, giấy in, giấy note, bìa hồ sơ, kệ rổ đựng hồ sơ, thước, gôm, bút xoá, đồ 
chuốt bút chì, băng dính, keo dán, hồ dán, dạo rọc giấy, kéo thủ công, bấm kim, bấm lỗ, 
đồ gỡ kim, kẹp giấy, máy tính tay, bàn cắt giấy), mỹ phẩm, vải sợi, hàng may mặc, đồ 
điện tử, phân bón, xe ô tô, xe gắn máy, đồ chơi trẻ em; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
(còi báo cháy, đèn chiếu sáng khẩn cấp, thiết bị chống trộm), dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-27657 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh tím than, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SMART Toàn Phú  (VN) 
Số 1, ngách 25, ngõ 66, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Camera và phụ kiện camera các loại; đầu thu KTS DVB-T2; đầu android BOX 

TV; loa các loại; thẻ nhớ và USB.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn thông minh. 
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(210) 4-2017-27690 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HIGO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm bao gồm: trà các loại. 
 

 
(210) 4-2017-27726 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.8 

(591) Trắng, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Duy 
Nhất Phát  (VN) 
Số 82/28D, tổ 8, khu phố 1, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-27782 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 87/560,491 08.08.2017 US 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(731) INDIAN MOTORCYCLE 

INTERNATIONAL, LLC   (US) 

2100 Highway 55, Medina, Minnesota 

55340, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
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(210) 4-2017-27806 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25; 24.1.1 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Xuân Lê 

Thanh  (VN) 
Tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: rượu, nước giải khát, đồ uống có cồn, đồ 
uống không chứa cồn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bánh, kẹo, thực phẩm đã qua chế 
biến, sản phẩm nông sản tươi, sản phẩm nông sản đã qua chế biến và bảo quản, thủy hải 
sản đã qua chế biến và bảo quản, đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, dao), 
đồ điện gia dụng (quạt, bếp điện, bếp từ, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước bằng 
điện, bàn là), mỹ phẩm, chất tẩy rửa, quần áo, giày dép, văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-27807 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Xuân Lê 

Thanh  (VN) 
Tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: rượu, nước giải khát, đồ uống có cồn, đồ 
uống không chứa cồn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bánh, kẹo, thực phẩm đã qua chế 
biến, sản phẩm nông sản tươi, sản phẩm nông sản đã qua chế biến và bảo quản, thủy hải 
sản đã qua chế biến và bảo quản, đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, dao), 
đồ điện gia dụng (quạt, bếp điện, bếp từ, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước bằng 
điện, bàn là), mỹ phẩm, chất tẩy rửa, quần áo, giày dép, văn phòng phẩm. 

 

(210) 4-2017-27809 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.13.25; 6.1.2; 24.9.1; 25.1.6 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Xuân Lê 

Thanh  (VN) 
Tổ 4, khu 4, thị trấn Trới, huyện Hoành 
Bồ, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
874 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: rượu, nước giải khát, đồ uống có cồn, đồ 
uống không chứa cồn, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, bánh, kẹo, thực phẩm đã qua chế 
biến, sản phẩm nông sản tươi, sản phẩm nông sản đã qua chế biến và bảo quản, thủy hải 
sản đã qua chế biến và bảo quản, đồ gia dụng (nồi, xoong, chảo, bát, đĩa, thìa, đũa, dao), 
đồ điện gia dụng (quạt, bếp điện, bếp từ, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước bằng 
điện, bàn là), mỹ phẩm, chất tẩy rửa, quần áo, giày dép, văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-27812 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A6.19.9; A11.3.4; 11.3.14; 25.1.25; 

26.1.2; A25.3.3; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ, vàng, cam, xanh lá.

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất trà Thanh 
Bình   (VN) 
511M/20, khu vực Bình An, phường 
Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) đóng gói. 

 

 
(210) 4-2017-27814 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Phương Anh  
(VN) 
Số 71, ấp An Phong, xã An Thạnh, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 

 
(210) 4-2017-27815 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 6.1.2; A5.5.20; 26.4.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bến Dừa Quán  
(VN) 
Số 811/1 đường Võ Nguyên Giáp, ấp 1, 
xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2017-27817 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18; 25.5.2 
(591) Trắng, nâu đất. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoàng Bảo Tường   (VN) 
Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; hạt điều sơ chế và bảo quản  
 

Nhóm 31: Hạt điều thô chưa xử lý. 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt điều và hạt điều chế biến; máy chế biến hạt điều. 
 

 
(210) 4-2017-27827 (220) 31.08.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A6.19.9; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh lá cây, nâu, ghi, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Bách Nông  (VN) 

4/39 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 22: Lưới che nắng; lưới chắn côn trùng; lưới dùng để che, quây, chắn dùng trong 

nông nghiệp; lưới dùng trong nuôi trồng thủy sản; lưới đánh cá. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, cửa hàng bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: lưới 
che nắng, lưới chắn côn trùng, lưới dùng để che, quây, chắn dùng trong nông nghiệp, lưới 
dùng trong nuôi trồng thủy sản, lưới đánh cá. 

 

 
(210) 4-2017-27859 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Presenza   (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy bơm nước; động cơ điện( không dùng cho xe cộ).  

 

Nhóm 08: Bàn là điện. 

 

Nhóm 09: Cầu dao tự động (aptomat); công tắc điện; ổ cắm điện; chuông điện; tủ bảng 

điều khiển và bảo vệ cho trạm điện đến 500 kv; các loại tủ điện phân phối; tủ tụ bù; tủ 

điều khiển động cơ cho các nhà máy công nghiệp; thiết bị phân phối điện lưới, trạm phân 

phối điện trọn bộ; phích cắm điện; chấn lưu; tắc te. 

 

Nhóm 11: ấm siêu tốc; bếp từ; bếp hồng ngoại; bóng đèn led; bóng đèn compact; máng 

đèn âm trần; đui đèn; quạt điện; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp 

điện; thiết bị lọc nước; thiết bị chiếu sáng; quạt thông gió.  
 

 
(210) 4-2017-27906 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.7; 25.5.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hường  (VN) 
Phòng 12A08, khu đô thị Đại Thanh, 

đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống nước bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2017-27922 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.2; A26.1.18; 18.3.21; 15.7.1 

(591) Đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Hoà   (VN) 
Lô đất B2-4-4 khu công nghiệp Nam 

Thăng Long, phường Thụy Phương, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước dân dụng. 
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(210) 4-2017-27923 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.2; 15.7.1 
(591) Đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Hoà  (VN) 
Lô đất B2-4-4 khu công nghiệp Nam 
Thăng Long, phường Thụy Phương, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước dân dụng.  

 

 
(210) 4-2017-27940 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.2; 26.4.9; A25.7.3; A25.7.4 
(731) ADVANCE BUSINESS GROUP NINE 

CO., LTD.  (TH) 
Suite 2987M Level 29, 999/9 The 
Offices at Centralworld, Rama I Rd., 
Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 21: Miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp; bàn chải để làm sạch; bàn chải cọ rửa; dụng 

cụ làm sạch với con lăn dính bụi; bàn chải rửa bát đĩa; khăn lau bụi; dụng cụ hót rác; giẻ 
lau sàn nhà; găng tay dùng cho mục đích gia dụng và mục đích làm sạch; giẻ lau vi sợi; 
giẻ lau sàn; bộ xô và cây lau sàn; miếng cọ rửa bằng vật liệu không dệt có và không có 
miếng bọt biển; miếng lau bọt biển; miếng bọt biển dùng cho mục đích làm sạch; cái giá 
để bọt biển có móc tiện ích; bàn chải vệ sinh; cái giá để bàn chải vệ sinh; đồ dùng cho 
mục đích làm sạch; bàn chải (ngoại trừ chổi quét sơn); vải để làm sạch và dụng cụ làm 
sạch; bùi nhùi thép; bùi nhùi thép để làm sạch có và không có tay nắm; cái giá để bọt 
biển; dụng cụ nhà bếp hoặc gia dụng và đồ chứa đựng nhà bếp hoặc gia dụng; lược và bọt 
biển; các vật liệu để làm bàn chải; kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ 
thủy tinh, đồ bằng sứ và đồ bằng đất nung để chứa đựng. 

 

 
(210) 4-2017-28007 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Bình    (VN) 
Số 11D đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè) [không sử dụng cho mục đích y tế]; đồ uống trên cơ sở trà (chè), hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (chè); trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục 
đích y tế]; trà (chè) ướp lạnh; cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-28008 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Bình    (VN) 
Số 11D đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) [không sử dụng cho mục đích y tế]; đồ uống trên cơ sở trà (chè), hoa 

hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (chè); trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục 
đích y tế]; trà (chè) ướp lạnh; cà phê.  

 
 

(210) 4-2017-28009 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Bình    (VN) 
Số 11D đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) [không sử dụng cho mục đích y tế]; đồ uống trên cơ sở trà (chè), hoa 

hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (chè); trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục 
đích y tế]; trà (chè) ướp lạnh; cà phê.  

 
 

(210) 4-2017-28010 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thanh 

Bình    (VN) 
Số 11D đường Trần Phú, khóm 2, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè) [không sử dụng cho mục đích y tế]; đồ uống trên cơ sở trà (chè), hoa 
hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà (chè); trà (chè) túi lọc [không sử dụng cho mục 
đích y tế]; trà (chè) ướp lạnh; cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-28020 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, 
P.O.Box 847, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết 
bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi âm 
thanh hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh 
toán điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; 
phần mềm máy tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, 
nghe và chơi những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các 
yếu tố âm thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, 
hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các 
chương trình và nội dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể 
tải xuống từ mạng internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); 
phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi 
điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, 
không dây và viễn thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động và 
máy tính; phần mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các thiết bị di động; phần mềm máy 
tính cho việc xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy tính có 
thể tải xuống được tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh 
và hình ảnh điện tử qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho 
phép người sử dụng tham gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, 
với việc truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một 
trình duyệt trang tin điện tử; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, 
xem và điều khiển các máy tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện 
tử viễn thông, mạng internet, giáo dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách 
tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy 
phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; pin, 
bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và phần  
cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho 
máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hoá); giá đỡ 
máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
880 

và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng internet), đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); 
thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di 
động; phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và 
nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và phát 
thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; tai 
nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và 
chương trình trò chơi video điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; 
hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính 
đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ 
tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; ứng 
dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được, thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực rỗng 
dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; thiết bị video giám sát trẻ 
nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; kính 
3D; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video, tất cả thuộc nhóm 9.    

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình 
ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, cho thuê cổng thông tin điện tử 
trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác mang đặc tính chương trình 
phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể thao, hòa nhạc, chương trình 
nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan khác; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua 
trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô 
và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống 
được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng 
máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ 
thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo 
luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao 
đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng 
internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy 
tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy 
phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy 
quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, 
khả năng kết nối và lỗi của các trang web cho người khác; lập chương trình máy tính; dịch 
vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến 
việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện 
tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và 
khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật 
cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính 
liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; 
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mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật 
lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm; dịch 
vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà nhà, văn 
phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và máy tính; cung cấp chương trình 
quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an ninh 
máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao địch 
kinh doanh và chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an 
ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và 
giao dịch thông qua mạng lưới máy tính (bảo mật máy tính); tư vấn liên quan đến lĩnh vực 
an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh 
mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh 
mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, 
trên các trang web toàn cầu và trên internet, dịch vụ an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận 
an ninh máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao 
lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và 
lập trình thông qua một trang web, dịch vụ bản đồ; dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê 
phần mềm giải trí; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên, tất cả thuộc nhóm 42.   

 

 
(210) 4-2017-28025 (220) 01.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) LIAN HWA FOODS CORPORATION  

(TW) 
148 Ti Hwa St., Sec. 1, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung dinh dưỡng được chiết xuất từ thực vật; 

chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng enzyme; 
chất bổ sung dinh dưỡng được chiết xuất từ thảo mộc. 

 
Nhóm 29: Hạt điều; hạt óc chó; hạt hạnh nhân; hạt cây macadamia (loại hạt từ một loài 

cây mọc ở Châu úc và Đông Nam á, có hoa màu trắng); quả hạnh đã chế biến; quả hồ 
trăn; táo tía nướng; khoai tây lát rán giòn; khoai tây miếng chiên giòn; khoanh khoai tây 
rán giòn. 

 

Nhóm 30: Bánh quy, bánh kẹo, lát ngũ cốc mỏng hoặc mảnh ngô dẹt mỏng, thực phẩm ăn 
nhanh được làm từ ngũ cốc; bột quả hạnh; bột ngũ cốc, bột hạnh nhân; bột yến mạch; bột 
được làm từ nhiều loại ngũ cốc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ mua sắm trực tuyến liên quan đến các loại 
hàng hoá bao gồm chất bổ sung dinh dưỡng, chất bổ sung dinh dưỡng đuợc chiết xuất từ 
thực vật, chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng 
enzyme, chất bổ sung dinh dưỡng được chiết xuất từ thảo mộc, hạt điều, hạt óc chó, hạt 

hạnh nhân, hạt cây macadamia (loại hạt từ một loài cây mọc ở Châu úc và Đông Nam ¸, 
có hoa trắng), quả hạnh đã chế biến, quả hồ trăn, táo tía nướng, khoai tây lát rán giòn, 
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khoai tây miếng chiên giòn, khoanh khoai tây rán giòn, bánh quy, bánh kẹo, lát ngũ cốc 
mỏng hoặc mảnh ngô dẹt mỏng, thực phẩm ăn nhanh được làm từ ngũ cốc, bột quả hạnh 
nhân, bột ngũ cốc, bột hạnh nhân, bột yến mạch, bột được làm từ nhiều loại ngũ cốc, thực 
phẩm và đồ uống; dịch vụ bán buôn: và bán lẻ thực phẩm, dịch vụ bán buôn và bán lẻ các 
chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2017-28117 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Dũng Đàn  

(VN) 
Xóm Đông Đài, xã Thạch Đài, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; dịch vụ xây dựng nhà các loại, các công trình 
dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; tư vấn giám sát công trình giao thông, thủy 
lợi, công trình xây dùng công nghiệp và dân dụng.  

 

 
(210) 4-2017-28122 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.9.14; A5.7.23; A5.9.23 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Bí Đao Tươi  
(VN) 
565/66 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-28151 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, rổ, không bằng kim loại; hòm mây đựng thực phẩm, bằng chất dẻo; 
bàn để sát tường khác bàn chính; bàn sofa; bàn xếp; ghế [ngồi]; xe đẩy tay [đồ đạc]; bàn 
làm việc; khay chia ngăn dùng cho sản phẩm không làm bằng kim loại quý; giá [đồ đạc]; 
hòm, không bằng kim loại; ngăn kéo [bộ phận của đồ đạc]; giá đặt sách; cây treo quần áo; 
giá để giày; tủ để giầy; tủ; tủ đồ đạc; giá treo tivi; ghế trường kỷ, sofa giường, bàn dọn đồ 
uống trà có bánh xe. 

 
Nhóm 21: Rổ dùng cho mục đích gia dụng; giỏ đựng đồ giặt dùng trong gia đình hoặc cho 
mục đích gia dụng; giỏ đựng rác; giá phơi bát đĩa, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng 
cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2017-28161 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) DMS INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
DMS Bldg 929, Gwacheon-daero, 
Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng; chế phẩm chăm sóc da, không chứa thuốc; mỹ phẩm 

chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để phục hồi da; mỹ 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-28162 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 

vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 

dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 

gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 

ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 

sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 

chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 

đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 

cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 

phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
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đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 

khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 

khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 

bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 

và ống bằng kim loại, két sắt. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 

sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 

thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2017-28163 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Cường   (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 

vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 

dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 

gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 

ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 

sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 

chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 

đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 

cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 

phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 

đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 

khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 

khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 

bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 

và ống bằng kim loại, két sắt. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 

sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 

thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  
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(210) 4-2017-28164 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28165 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
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ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2017-28166 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 
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Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28167 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

(210) 4-2017-28168 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
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vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28169 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 
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Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28170 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28171 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
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vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28172 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 
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Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28173 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28174 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
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vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28175 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hơp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 
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Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2017-28176 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2017-28177 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường  (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
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vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 

 

(210) 4-2017-28179 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ, trắng.(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lee Việt Nam  (VN) 
Số nhà 15, ngách 445/30 đường Lạc 
Long Quân, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ dùng trong gia đình hoặc bếp nóc, không dùng điện (không làm bằng 

kim loại quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); bộ đồ ăn dùng trong gia đình 
hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại loại quý và không được mạ bằng những kim loại 
ấy); đồ nấu ăn dùng trong gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và không 
được mạ bằng những kim loại ấy) cụ thể là nồi hoặc chảo; đồ chứa dùng trong gia đình 
hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); 
đồ thủy tinh (không xếp vào các nhóm khác) cụ thể là cốc hoặc ly; đồ sành sứ (không xếp 
vào các nhóm khác) cụ thể là bát hoặc đĩa hoặc chén. 

 

 
(210) 4-2017-28201 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường    (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.    
 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28202 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường    (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.    



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.    

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28203 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường    (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.    

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28204 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường    (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thủy tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.    

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28205 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường    (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thuỷ tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.    
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Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.    

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2017-28206 (220) 05.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại An 

Cường    (VN) 
702/1K Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

dịch vụ tổ chức triển lãm hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván gỗ dùng trong xây 
dựng, đồ gỗ nội thất, đồ gỗ gia dụng, vách ngăn, máy hút mùi, thiết bị nấu nướng, gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp, đồ gỗ mỹ thuật, bàn ăn, ghế 
ăn, thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước, giấy, giấy dán tường, các tông, ảnh 
chụp, tranh vẽ, văn phòng phẩm, da và giả da, da động vật, da sống, tấm phủ đồ đạc, đồ 
đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, chăn, nệm, gối, đồ đạc nội thất, kính, gương, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, đồ lau dọn, thủy tinh thô hoặc bán thành 
phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa, vật liệu để 
đệm (lót) và nhồi, rèm, mành, vật liệu sợi dệt dạng thô, sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, 
khăn trải giường bằng giấy, thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn 
khác, cửa, cửa sổ, phụ kiện cửa, khóa, kim loại thường và hợp kim của chúng, cấu kiện 
bằng kim loại vận chuyển được, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt, ống dẫn 
và ống bằng kim loại, két sắt.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; bảo dưỡng đồ đạc; làm sạch bên trong tòa nhà; làm 
sạch bên ngoài tòa nhà; trang trí nội thất.    

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất cho công trình xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; định giá chất lượng gỗ thẳng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2017-28242 (220) 06.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.5; 7.1.24; A5.3.13; A5.1.5; 5.3.16 
(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hương Sơn  
(VN) 
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 31: Rau sắng tươi.  
 

 
(210) 4-2017-28301 (220) 06.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.17.5; 26.1.1; 24.13.1; A26.4.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Sông Nam  (VN) 
P1410, CT1A, nguyên đơn II, phường 
Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: bu lông, vít, nở, long đen. 
 

Nhóm 35: Đại lý mua, bán ký gửi, xuất nhập khẩu các loại hàng hoá sau: vật liệu xây 
dựng, thiết bị, vật tư ngành điện - nước; mua bán máy móc, vật tư, thiết bị công nghệ 
thông tin, thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển, thiết bị văn phòng, y tế, điện lạnh, điện tử 
viễn thông, hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán xe ôtô; dịch vụ đấu giá bất động sản; quảng 
cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản: mua bán bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, 
dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; trang trí nội, ngoại thất công trình 
(không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe ôtô; dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách 
bằng ôtô theo hợp đồng.  

 
Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, tin học.  

 

 
(210) 4-2017-28342 (220) 06.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức   (VN) 
Tổ 36, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống 

làm ra mồ hôi không chứa dược chất; mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm dùng để rửa bát 
đĩa. 

 
Nhóm 05: Tã cho trẻ em bằng giấy (tã dùng một lần); miếng lót (chiếu) trẻ em dễ thấm 
nước dùng một lần bằng giấy. 
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Nhóm 16: Yếm giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; văn phòng phẩm; giấy; 

đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên). 
 

 
(210) 4-2017-28424 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 24.1.1 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP quản lý và khai 
thác tòa nhà VNPT  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà VNPT, số 57 phố 

Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Bản in đồ họa; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 

gói; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); truyện tranh.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim video trừ phim quảng cáo; giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ 

chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 
 

 
(210) 4-2017-28425 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.3.16; A5.5.21; 24.1.1 

(591) Xanh dương, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty CP quản lý và khai 
thác tòa nhà VNPT  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà VNPT, số 57 phố 

Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Bản in đồ họa; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao 

gói; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); truyện tranh.  

 

Nhóm 41: Sản xuất phim video trừ phim quảng cáo; giảng dạy; thông tin giáo dục; tổ 

chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí].  
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(210) 4-2017-28500 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt Việt 
Phát   (VN) 
75/25 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới 

Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại, móc treo ba chìa (móc có ba chìa dùng để treo 

đồ) bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện.  

 
Nhóm 20: Giá kệ để đựng bát đĩa (sóng chén).  

 

Nhóm 21: Móc treo quần áo; móc treo ba chìa (móc có ba chìa dùng để treo đồ); kệ để xà 

phòng.  
 

 
(210) 4-2017-28504 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) 1. Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần 
Thơ  (VN) 
153H, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

2. Châu Chiêu Hoà  (VN) 
153H, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

3. Hồ Lê Hoài Nhân  (VN) 
153H, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

4. Trần Minh Hạnh  (VN) 
153H, Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế. 
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(210) 4-2017-28510 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu điện 
và viễn thông Sam Cường  
(VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, đường số 
1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại bao gồm: tấm trần, khung trần, tấm chắn nắng, 

tấm ốp tường; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: tấm trần kim loại, tấm trần nhôm, tấm ốp nhôm nhựa, sàn 
nâng kỹ thuật, sàn thép, tấm trần vách xi măng sợi gỗ, vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-28540 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xăng dầu Bình 
Phước  (VN) 
56 đường 160, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, mua bán vật tư thiết bị xăng dầu. 

 

 
(210) 4-2017-28576 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 9.1.23; A19.3.5; 

A19.1.11 
(591) Xanh lá, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Bao Bì ánh Sáng  
(VN) 
31A đường số 17, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy; sản xuất bao bì nhựa; sản xuất bao bì nilon. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì. 
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(210) 4-2017-28577 (220) 07.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất Bao Bì ánh Sáng  
(VN) 
31A đường số 17, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy; sản xuất bao bì nhựa; sản xuất bao bì nilon. 
 

Nhóm 40: In ấn; gia công bao bì. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì. 
 

 
(210) 4-2017-28640 (220) 08.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; 26.1.1; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần T9  (VN) 
Thôn An Sơn 1, xã Thượng Mỗ, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân trùn quế; dịch trùn vi sinh; chế phẩm dùng để bảo quản thực 
phẩm; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y. 

 

Nhóm 05: Các loại thuốc trừ sâu sinh học. 
 

Nhóm 21: Thùng rác hữu cơ sinh học.  
 

Nhóm 29: Thịt, cá và gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật: cám trùn vi sinh; động vật sống; rau và hoa quả tươi; chế 
phẩm sinh học: men vi sinh dùng cho thức ăn chăn nuôi. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu: xử lý rác thải.  
 

 
(210) 4-2017-28682 (220) 08.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật ngữ 
ASAMA  (VN) 
Tầng 1, số 138 Thành Thái, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy ngoại ngữ. 
 

 
(210) 4-2017-28686 (220) 08.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 304069602 08.03.2017 HK 

(731) SINCLAIR PHARMACEUTICALS 
LIMITED  (GB) 
Office Village, Chester Business Park, 
Chester, CH4 9QZ, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể sản phẩm mỹ phẩm chống lão hóa; sản phẩm mỹ phẩm chống 
nếp nhăn; sản phẩm mỹ phẩm chống nếp nhăn ở dạng chế phẩm tiêm để dùng cho mặt, 
dùng tại chỗ, dùng trong da và dưới da; chế phẩm mỹ phẩm ở dạng tiêm để tái tạo da; chế 
phẩm mỹ phẩm dạng tiêm; chế phẩm mỹ phẩm dạng tiêm để làm mờ vết nhăn và để làm 
săn chắc vùng da được tiêm; chế phẩm mỹ phẩm ở dạng tiêm được làm từ axit hyaluronic. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm ở dạng tiêm; dược phẩm ở dạng tiêm để làm mờ vết nhăn và làm 
săn chắc vùng da được tiêm; dược phẩm làm săn chắc da ở dạng tiêm; dược phẩm được 
nạp vào trong xi lanh; dược phẩm đã được nạp sẵn trước vào trong xi lanh. 

 

 
(210) 4-2017-28742 (220) 08.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn 
CATTERPAINTS   (VN) 
314 khu vực 2, thị trấn Đức Hoà, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 02: Vật liệu xây dựng phi kim loại (sơn).  
 

(210) 4-2017-28768 (220) 08.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cơ khí Hùng Phát  
(VN) 
Lô J19 đường số 6, KCN Hải Sơn, xã 
Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long 
An  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu bằng kim loại: dây cáp nhôm, dây cáp đồng, dây nhôm, dây đồng, dây 
treo bằng inox.  
 
Nhóm 07: Máy khoan giếng; máy bơm nước; máy bơm hỏa tiễn; máy bơm chìm; bạc đạn 
các loại (vòng bi cho ổ trục, ổ con lăn); máy cắt cỏ. 
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Nhóm 09: Tụ điện (tụ điện cho quạt, tụ điện cho bơm); bếp điện; bếp từ. 

 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; mô tơ dùng cho quạt điện cá nhân (linh kiện của 

quạt điện cá nhân); đèn led, đèn halogen, đèn chiếu sáng (dùng trong nhà, ngoài trời, và 

công trình công cộng).  

 

Nhóm 35: Mua bán tụ điện, dây cáp nhôm, dây cáp đồng, dây nhôm, đây đồng (vật liệu 

kim loại), dây cáp inox, quạt, mô tơ quạt, mô tơ kéo (tất cả là linh kiện của quạt), đèn 

chiếu sáng (dùng trong hộ gia đình, đèn ngoài trời, đèn trong công trình công cộng), máy 

khoan giếng, máy bơm nước, máy bơm hỏa tiễn, máy bơm chìm, bạc đạn các loại, bếp 

điện, bếp từ, máy cắt cỏ.  
 

 
(210) 4-2017-28788 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa NAACO  
(VN) 
172/11 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim 

loại; ống xối không bằng kim loại; máng nước trên mái không bằng kim loại; tấm lợp mái 

không bằng kim loại; tấm che khe hở của mái không bằng kim loại; trần (nhà) không 

bằng kim loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu lợp mái nhà 

không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-28822 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối & 
dịch vụ Nguyễn Đạt  (VN) 
Lô 21-22 Trần Nhân Tông, phường Mân 

Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được, các sản phẩm làm từ tổ chim [nước yến] (tổ chim đã qua chế 

biến, nước yến cho mục đích nấu ăn).  

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn). 

 

Nhóm 35: Mua bán tổ chim yến, nước yến các loại.  
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(210) 4-2017-28831 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.4.2; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Việt Yến   (VN) 
Thôn Kim Châu, xã Kim Thư, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn), tổ yến đã chế 

biến, yến nguyên liệu (đã qua sơ chế).  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến và các sản phẩm chế biến từ yến sào, nước yến giải 
khát.  

 

(210) 4-2017-28837 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

công nghệ Việt Vương   (VN) 
T4, C8 TT1, khu đô thị mới Văn Quán, 
Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; 

bảng điều khiển điện; ống mềm phi kim loại dùng để luồn, dẫn và bảo vệ dây cáp mạng 
thông tin, dây cáp viễn thông, dây cáp điện. 

 
Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [led]; bóng đèn đi ốt phát quang [led], bóng đèn điện; đèn đường; đèn pha xe 
cộ.  

 

 
(210) 4-2017-28840 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Kháng   (VN) 
Khóm 1, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 03: Khăn ướt có tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng cho trẻ em.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy ăn, màng bọc thực phẩm. 
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(210) 4-2017-28918 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SHANDONG HUASHENG RUBBER 

CO., LTD.   (CN) 

Daozhuang town, guangrao county, 

dongying city, shandong province, 

china.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; bánh xe ô tô; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe 

đẩy tay; khung gầm xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; lốp ô tô; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 

(lốp); gai chống trượt cho lốp; bộ đồ để vá săm xe.  
 

 
(210) 4-2017-28934 (220) 11.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.2.7; 25.1.25 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt.

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tự động hóa 
Tấn Đức  (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Hòa 

Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 07: Pa lăng (tời nâng).  
 

 
(210) 4-2017-28972 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; 

1.15.15; 26.1.1; A5.3.13; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Tuy 
Phong  (VN) 
Đường 17/4 thị trấn Liên Hương, huyện 

Tuy Phong, Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 02: Mủ từ cây trôm (dạng thô).  
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(210) 4-2017-28973 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A5.3.13; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Đỏ cam, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hội Nông Dân Xã Bình Thạnh  
(VN) 
Xóm 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy 
Phong, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 31: Quả ớt chim (quả tươi). 

 

 
(210) 4-2017-29005 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.11.2; 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và kinh doanh VHP  (VN) 
17/331 phố Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi chưa qua chế biến, dùng cho mục đích y tế; nấm linh chi đã được 

bảo quản, dùng cho mục đích y tế; nấm linh chi đã qua chế biến dạng cao; trà chiết xuất 
từ nấm linh chi [dùng cho mục đích y tế]; đông trùng hạ thảo chưa qua chế biến; đông 
trùng hạ thảo đã qua chế biến; sâm tươi chưa qua chế biến; sâm khô chưa qua chế biến, 
dùng cho mục đích y tế; sâm đã qua chế biến dưới dạng cao (cao sâm); sâm đã qua chế 
biến dưới dạng viên, dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế chiết 
xuất chủ yếu từ nhân sâm kết hợp với một số chất phụ gia khác. 

 

Nhóm 32: Bột nhân sâm dùng làm đồ uống (không chứa cồn); đồ uống có chất chiết ra từ 
nhân sâm (không chứa cồn); đồ uống từ nước ép cây nhân sâm (nước sâm không chứa 
cồn); đồ uống có chất chiết ra từ nấm linh chi (không chứa cồn), (tất cả sản phẩm không 
dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-29014 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật Bạch Dương  (VN) 
Số 3 Nguyễn Duy Trinh, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, chất bôi trơn, dầu mỡ công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2017-29042 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.7; 26.4.4; 3.7.17; 3.1.8; A24.15.11; 

26.13.25; 3.1.16; A3.1.24 
(731) ACER INCORPORATED   (TW) 

7F.-N5, No. 369, Fuxing N. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 10541, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính; máy tính; máy tính bàn; máy tính xách tay; máy tính 

bảng; màn hình tinh thể lỏng (LCD); máy chiếu hình ảnh; điện thoại di động; thiết bị 
ngoại vi của máy tính, cụ thể là tai nghe; loa; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay; vỏ 
bọc ngoài cho máy tính; cáp máy tính; bộ đổi điện cho máy tính; bút cảm ứng dùng cho 
máy tính; chuột máy tính; bàn phím máy tính; miếng lót đệm chuột máy tính; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu-USB; sạc pin dự phòng; thiết bị sạc cho thiết bị điện; bộ tai nghe chụp đầu; bộ 
điều khiển trò chơi dùng cho máy tính; nút chơi trò chơi cho điện thoại; tay cầm điều 
khiển chơi trò chơi cho máy tính; bánh lái chơi trò chơi cho máy tính; máy quay phim kỹ 
thuật số. 

 

 
(210) 4-2017-29100 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MARIMEKKO OYJ  (FI) 

Puusepankatu 4, 00880 Helsinki, Finland

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi dệt và các sản phẩm bằng vải sợi dệt, cụ thể là vải  được in hoặc không 

được in hoa văn và họa tiết trên đó, dùng để sản xuất quần áo/y phục, vải bọc đồ đạc, 
băng-rôn, cờ, biểu ngữ và vải phủ/ bọc tường, không thuộc các nhóm khác; tấm trải 
giường và tấm trải bàn (không bằng giấy); vải; khăn mặt/khăn tắm bằng vải; găng tay 
dùng để tắm rửa/giặt; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn phủ giường [vải dệt]; 
khăn ăn bằng vải dệt; khăn trải bàn [vải dệt] và tấm thảm thêu treo tường, bằng vải; tấm 
phủ giường và tấm phủ bàn (không bằng giấy). 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo choàng ngoài; áo vét; áo cánh/áo choàng; 
váy; bộ quần áo; quần soóc; khăn quàng cổ; tạp dề; găng tay và găng tay hở ngón; bộ 
quần áo tắm; quần lót; yếm/áo nịt ngực phụ nữ; quần áo ngủ; áo choàng mặc ở nhà và áo 
choàng tắm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
910 

(210) 4-2017-29115 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FIRST SOLAR, INC.   (US) 

350 West Washington Street, Suite 600 
Tempe, Arizona 85281, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 09: Môđun quang điện, cụ thể là cụm lắp ráp các pin quang điện.  
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng, mặt trời (dùng để sưởi ấm và đốt nóng).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể là thi công lắp đặt các mảng, các hệ thống và các hệ 
thống phụ pin quang điện; lắp đặt tấm pin mặt trời và hệ thống năng lượng mặt trời; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực lắp đặt các tấm pin mặt trời và hệ thống năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 42: Thiết kế các nhà máy phát điện; thiết kế hệ thống quang điện mặt trời; nghiên 
cứu kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất năng lượng và tiết kiệm năng lượng; thiết kế kỹ thuật 
việc lắp đặt pin quang điện và hệ thống năng lượng mặt trời; kiểm soát chất lượng của tấm 
pin mặt trời; kiểm soát chất lượng bố trí, lắp đặt và vận hành các tấm pin mặt trời và các 
mảng quang điện.  

 

 
(210) 4-2017-29116 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.11.12 
(731) FIRST SOLAR, INC.   (US) 

350 West Washington Street, Suite 600 
Tempe, Arizona 85281, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 09: Mô đun quang điện, cụ thẻ là cụm lắp ráp các pin quang điện. 
 

Nhóm 11: Bộ thu năng lượng, mặt trời (dùng để sưởi ấm và đốt nóng).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể là thi công lắp đặt các mảng, các hệ thống và các hệ 
thống phụ pin quang điện; lắp đặt tấm pin mặt trời và hệ thống năng lượng mặt trời; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực lắp đặt các tấm pin mặt trời và hệ thống năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 42: Thiết kế các nhà máy phát điện; thiết kế hệ thống quang điện mặt trời; nghiên 
cứu kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất năng lượng và tiết kiệm năng lượng; thiết kế kỹ thuật 
việc lắp đặt pin quang điện và hệ thống năng lượng mặt trời; kiểm soát chất lượng của tấm 
pin mặt trời; kiểm soát chất lượng bố trí, lắp đặt và vận hành các tấm pin mặt trời và các 
mảng quang điện. 
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(210) 4-2017-29148 (220) 12.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/379,462 21.03.2017 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề; giày cao cổ để làm vườn; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-29188 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.10; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Thị Lan  (VN) 
Xóm 11, thôn Đông Kết, xã Đông Kết, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 

cấp cứu và thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến 
đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện. 

 

 
(210) 4-2017-29200 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.5.25; A5.3.13; A5.3.14; A26.3.6 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, hồng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Red Fox   (VN) 
67 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thịt cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, 

phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất 
thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, kem ăn, 
mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), 
kem lạnh, động vật sống, rau và quả tươi, mạch nha, nước khoáng, nước ga và các loại đồ 
uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để 
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làm đồ uống, đồ uống có cồn; dịch vụ xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; marketing, dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 

 
(210) 4-2017-29214 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Nâu, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Anh 
Duy  (VN) 
17 Hoàng Kế Viêm, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt rang xay; cà phê bột; cà phê; cà phê hòa tan. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp nước uống pha chế từ cà phê (dịch vụ 
được cung cấp bởi quán cà phê). 

 

 
(210) 4-2017-29216 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) MUGYODONG YUJEONG NAKJI 

CO., LTD.  (KR) 
3, Oyanam-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 13100, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; nhà hàng ăn uống phục vụ các món tôm 
hùm; nhà hàng ăn uống phục vụ tiệc đứng tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống và cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống dưới hình thức nhượng quyền thương mại; dịch vụ nhà hàng ăn uống 
bán thức ăn nhanh; nhà hàng ăn uống có phục vụ thức ăn mang về; dịch vụ quán rượu 
nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống cho khách du lịch; nhà hàng ăn uống mang phong cách 
phương Tây; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện tại khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-29234 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.6; 3.1.8; 3.5.1; 2.9.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ, đỏ đô, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trung - Hạnh  
(VN) 
385 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám thú y, dịch vụ chăm sóc thú y.  
 

 
(210) 4-2017-29241 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện cơ Trần Hưng Đạo  (VN) 
Số 260 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn 

Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); mô tơ kéo (không dùng cho xe 

cộ mặt đất); máy bơm nước.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: động cơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); mô tơ 

kéo (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2017-29255 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hòa  (VN) 
Nhà số 5, D5, khu Đô thị Nam Thăng 

Long, phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; máy dùng cho nhà bếp, 

dùng điện; máy vắt sữa; bơm chân không; máy ép hoa quả; máy lọc; máy chế biến thức ăn 

dùng điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc không khí; 

thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; chăn điện, không dùng cho mục đích 

y tế; máy pha cà phê dùng điện; bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; tủ lạnh có cửa 

kính trưng bày; tủ lạnh bày hàng đông lạnh; thiết bị điện để làm sữa chua; máy sấy tóc; 

quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; bình nước 

nóng cho nhà tắm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; bình đun nước nóng; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; hệ thống và máy làm lạnh; chảo rán sâu lòng, dùng điện; chảo rán dùng 

điện; thiết bị khử nước cho nguyên liệu thực phẩm hữu cơ; thiết bị lọc nước; thiết bị đun 

nước; thiết bị nướng; máy làm bánh mỳ. 
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(210) 4-2017-29257 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 017191388 08.09.2017 EM 

(531) 19.7.1; 26.15.15; 26.15.25; 24.1.1; 

25.1.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 

111-113 Renfrew Road, Paisley, 

Renfrewshire, PA3 4DY, United 

Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2017-29260 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần Bệnh viện Đa 
khoa Bình Định  (VN) 
Số 39A, đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 

dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị 

phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh; 

chăm sóc y tế; phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2017-29261 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Bệnh viện Đa 

khoa Bình Định  (VN) 
Số 39A, đường Phạm Ngọc Thạch, 
phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng. 

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị 
phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh; 
chăm sóc y tế; phẫu thuật thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2017-29264 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) FOSHAN NANHAI NANYANG 

ELECTRIC APPLIANCE & MOTOR 
CO.,LTD.   (CN) 
Qiaodan Industrial Zone, Qiaodan Road, 
Danzao Town, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; bộ giảm nhiệt; thiết bị và 

máy làm lạnh; bộ tản nhiệt, dùng điện; thiết bị khử trùng; máy giữ độ ẩm dùng cho bộ tản 
nhiệt trung tâm.  

 

 
(210) 4-2017-29267 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(731) SAF-HOLLAND, INC.   (US) 

1950 Industrial Boulevard, Muskegon, 
Michigan 49442, United State of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 12: Trục dùng cho xe cộ; hệ thống treo dùng cho xe tải và xe rơ moóc, càng hạ 
dùng cho xe rơ moóc và xe bán rơ moóc; hệ thống phanh và cụm phanh dùng cho xe cộ 
bao gồm rô tơ, bộ dẫn động phanh, yên phanh, buồng phanh, phanh lò xo, khoang bảo 
dưỡng, xi lanh phanh, nam châm điện có lõi dài, van và bộ hạn chế, bộ điều khiển dùng 
cho phanh điện tử và hệ thống phanh chống bó cứng (abs), xi lanh và đường ống bơm; 
khớp nối trục dùng chọ xe cộ, cụ thể là, bộ ghép bánh xe thứ năm, thanh kéo, đòn kéo 
dùng cho xe cộ, móc xoay và chốt chính; cụm moayơ bánh xe; bộ phận xe tải và xe rơ 
moóc, cụ thể là, bình khí, đường ống mềm dẫn nhiên liệu thủy lực và khí nén dùng cho xe 
cộ, mui xe và lỗ chắn bùn, mối nối đa năng dùng cho xe cộ, thanh chống va, tấm chắn 
bùn, gương chiếu hậu, đai dùng cho bộ truyền động xe cộ, thanh gạt nước của kính chắn 
gió, và giá mang lốp dự phòng dùng cho xe cộ, ống giảm va dùng cho xe cộ và xe rơ 
moóc, thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2017-29268 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ thẫm. 
(731) Lê Văn Hào  (VN) 

Thôn Yên Cách, xã Tế Thắng, huyện 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; thiết bị lọc nước; nồi hơi [không phải bộ phận của 

máy]; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu.  
 

 
(210) 4-2017-29273 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Công Nghệ cao 

Châu Âu  (VN) 
117 đường số 6, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước; hóa chất sử dụng trong nuôi trồng và chế biến thủy sản 
(trừ chất diệt nấm và chất diệt ký sinh trùng). 

 

 
(210) 4-2017-29276 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) HILTON WORLDWIDE MANAGE 

LIMITED  (GB) 
Maple Court Central Park, Reeds 
Crescent, Watford WD24 4QQ, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 35: Sắp xếp và tổ chức các buổi họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội nghị chuyên 
đề và cuộc gặp về kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Các dịch vụ môi giới bất động sản, các dịch vụ quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 41: Các dịch vụ giải trí mang tính chất biểu diễn khiêu vũ nhạc sống, các chương 
trình ca nhạc tạp kỹ và các buổi biểu diễn âm nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm; dịch vụ câu 
lạc bộ chăm sóc sức khỏe, cụ thể là, hướng dẫn và cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực 
thể dục; sắp xếp và tổ chức các buổi triển lãm, buổi họp, hội nghị, hội thảo, hội nghị 
chuyên đề và các cuộc gặp trực tiếp trong các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thể thao và giải 
trí vì mục đích phi kinh doanh và phi thương mại; dịch vụ đặt chỗ trước cho các buổi biểu 
diễn kịch và nhạc kịch. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt phòng ở tạm thời; các dịch vụ khách sạn, khách 
sạn ven đường cho khách có ô tô, quán bar, quán cà phê, nhà hàng ăn uống, dịch vụ tổ 
chức bữa tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện) và dịch vụ ăn uống; cho thuê phòng để tổ chức 
các buổi họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội nghị chuyên đề và các cuộc gặp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, viện tạo mẫu tóc, dịch vụ cắt tóc, cạo râu; dịch vụ mát-
xa; dịch vụ spa chăm sóc sức khoẻ để phục hồi và nâng cao thể chất và tinh thần; cung 
cấp các trang thiết bị của phòng tắm xông hơi, bồn tắm xoáy nước, nhà tắm nắng và khu 
tắm nắng; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm; tư vấn làm đẹp, tư vấn tạo mẫu tóc và 
tư vấn trị liệu bằng xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2017-29279 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) MYLAN PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
781 Chestnut Ridge Road Morgantown, 
West Virginia 26505, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị viêm khớp dạng thấp, bệnh vảy nến mảng bám mạn 
tính, bệnh Crohn (bệnh viêm ruột từng vùng), viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vảy 
nến, và viêm khớp tự phát thiếu niên thể đa khớp. 

 

 
(210) 4-2017-29361 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo và đồ đi chân.  
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(210) 4-2017-29362 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
4 Chang Charn Road, Singapore 159633 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 

DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2017-29363 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A8.3.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp môi 

trường ARES  (VN) 
Khu vực Thới Thạnh, phường Thới 
Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 40: Xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường.  
 

 
(210) 4-2017-29383 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 
động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 

 

 
(210) 4-2017-29384 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
919 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2017-29385 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(73) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2017-29386 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2017-29387 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 

Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
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(210) 4-2017-29388 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2017-29389 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 

5.13.25 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ môi giới, mua và bán bất 

động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở. 
 

 
(210) 4-2017-29417 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.17.11; 3.7.17; 26.1.2; 26.11.3; A5.5.20
(591) Vàng, đỏ, xanh tím than. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Anh Phát   (VN) 
Số 45, tổ 25, phố Thanh Am, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; các công trình, cấu kiện phi kim loại có thể vận 
chuyển được. 
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(210) 4-2017-29440 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Lan  
(VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera 
Tower, số 1 đại lộ Thăng Long, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-29441 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Lan  
(VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera 
Tower, số 1 đại lộ Thăng Long, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2017-29442 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Lan  
(VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera 
Tower, số 1 đại lộ Thăng Long, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-29443 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Lan  
(VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera 
Tower, số 1 đại lộ Thăng Long, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2017-29444 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Lan  
(VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera 

Tower, số 1 đại lộ Thăng Long, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.   
 

(210) 4-2017-29478 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) AMERICAN AIRLINES, INC.  (US) 

4333 Amon Carter Boulevard, Fort 

Worth, Texas 76155, United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết cụ thể là: chương trình 

thưởng, chiết khấu, và khách hàng thân thiết bao gồm cung cấp thông tin về các sự kiện 

đặc biệt và mời tham dự các sự kiện đặc biệt này; khuyến mại vào các sự kiện đặc biệt. 

 

Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp quản lý các chuyến đi; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ lái 

xe; thông tin vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho vận chuyển; vận chuyển hành 

khách bằng đường hàng không; sắp xếp các chuyến du lịch; thông tin về các chuyến đi; 

quản lý hành trình đi lại; dịch vụ đại lý du lịch; đặt và bố trí phòng chờ ở sân bay; dịch vụ 

làm thủ tục ở sân bay; dịch vụ làm thủ tục lên máy bay; dịch vụ làm thủ tục hành lý; dịch 

vụ xe limmosin; dịch vụ đóng gói và kiểm tra hành lý của hành khách; dịch vụ bán vé cho 

hành khách; dịch vụ làm thủ tục lên máy bay; dịch vụ lên tàu bay; dịch vụ vận chuyển cá 

nhân; dịch vụ đại lý du lịch cụ thể là dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi cho người khác; 

dịch vụ đặt chỗ cho vận tải bằng đường hàng không cho người khác; dịch vụ đặt chỗ cho 

vận tải bằng xe cộ cho người khác; dịch vụ đặt chỗ cho chuyến đi trên biển cho người 

khác; dịch vụ đặt chỗ cho kỳ nghỉ cho người khác. 

 

Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác để đáp ứng các 

nhu cầu cá nhân; dịch vụ vệ sỹ; dịch vụ người hộ tống; dịch vụ bảo vệ an ninh; dịch vụ 

khảo giá; dịch vụ an toàn cho hành khách trên máy bay; sắp xếp và đặt và cung cắp các 

dịch vụ đặc biệt cho khách hàng để đáp ứng các nhu cầu cá nhân được cung cấp cho các 

thành viên. 
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(210) 4-2017-29488 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 26.4.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư cho 
thuê bất động sản Home Ta  
(VN) 
Số 9 Giang Văn Minh, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, 

đồ điện gia dụng bao gồm máy xay và máy ép trái cây, nồi cơm điện, nồi áp suất điện, ấm 

siêu tốc, bếp điện, bếp từ, bếp ga, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, quạt, máy lạnh, máy nước 

nóng, bàn ủi, máy may, máy hút bụi, đèn và bộ đèn điện, hàng gốm, sứ, thủy tinh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-29507 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) 1. Công ty TNHH Sơn K.O.V.A  
(VN) 
Khu B2-5 khu công nghiệp Tây Bắc Củ 

Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 

thành phố Hồ Chí Minh  

2. Công ty TNHH KOVA 
NANOPRO  (VN) 
Khu B2-5, đường D2, khu công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm (trừ sơn). 

 
Nhóm 40: Gia công hóa chất chống thấm, sơn, bột trét cho khách hàng.  
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(210) 4-2017-29528 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.3.21; 26.11.3; 18.3.2; 26.1.1 
(731) TAIWAN THREE MAST 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (TW) 
No. 3, Jing-Jong Road, Yongkang 
District, Tainan City, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho trẻ nhỏ; chất 

bổ sung ăn kiêng dùng cho động vật; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2017-29548 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Ma Văn Ngọc  (VN) 

Xóm Bản Cải, xã Phi Hải, huyện Quảng 
Uyên, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; dụng cụ làm vườn (công cụ cầm tay vận hành bằng tay); dụng cụ 

bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt [công cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu: dao, kéo, dụng cụ làm vườn (công 
cụ cầm tay vận hành bằng tay), dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, gọt [công cụ cầm tay], 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công.  

 

 
(210) 4-2017-29551 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất 
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động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và 
nhà ở; tư vấn đầu tư tài chính; dịch vụ thẩm định bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2017-29552 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất 
động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và 
nhà ở; tư vấn đầu tư tài chính; thẩm định bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2017-29553 (220) 14.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (bất 
động sản); dịch vụ cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và 
nhà ở; tư vấn đầu tư tài chính; thẩm định bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ quản lý giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2017-29565 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.12; 7.1.4; 7.1.24 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Traphacosapa  (VN) 
Tổ 9, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm 

bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; cacao; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2017-29570 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 26.1.1; A5.3.13; A26.11.12 
(731) LUO YUNBAO  (CN) 

No 80, Zone 2, Punan Village, Pengjie 
Town, Luqiao District, Zhejiang City, 
Taizhou Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Động cơ xe điện; xe điện; xe đạp điện; phụ kiện xe điện.  
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(210) 4-2017-29571 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.25; A3.7.24; A5.3.13; A26.11.12 

(731) LUO YUNBAO   (CN) 

No 80, Zone 2, Punan Village, Pengjie 

Town, Luqiao District, Zhejiang City, 

Taizhou Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ xe điện; xe điện; xe đạp điện; phụ kiện xe điện.  
 

 
(210) 4-2017-29587 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.10; 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tam Hiệp Thành  (VN) 
Số 50A Nguyễn Huệ, khu phố 4, phường 

1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp mái fibro xi-măng; tấm lợp mái phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-29604 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng cam, xanh lá cây nhạt, trắng, nâu, 

đỏ, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến cà phê 
Hương Việt  (VN) 
113 Nguyễn Văn Tăng, phường Long 

Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sô cô la.  
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(210) 4-2017-29607 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và giải pháp thẻ Việt Nam  (VN)
Số 16, ngách 9/1 Phan Trọng Tuệ, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: In ấn thẻ nhựa. 

 

 
(210) 4-2017-29609 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.5.25; A26.11.12 
(591) Nâu cà phê đậm, vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Phúc  (VN) 
Số 15A ngõ 359 đường Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 26: Các loại vật dụng để may quần áo, bao gồm khóa kéo (fermeture), khuy, khuy 
bấm, khuy móc, hoa nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2017-29627 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 26.5.1 
(591) Đen, vàng, đỏ, tím. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Hoa Xuân  
(VN) 
Số 326 Tên Lửa, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy mài; máy cắt; máy bào; máy phay; máy đục.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ vặn ốc, 
vít [công cụ cầm tay]; cái kìm; đục [dụng cụ cầm tay]; búa [dụng cụ cầm tay]; tua vít; mũi 
khoan [dụng cụ cầm tay]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cưa [bộ phận của dụng cụ 
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cầm tay]; đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; kéo cắt; lưỡi 
cắt [dụng cụ cầm tay]. 

 

 
(210) 4-2017-29660 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.25; 1.15.24; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu, vàng, ghi, đỏ, vàng nhạt. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 

(210) 4-2017-29661 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 3.7.17; 25.5.3 
(591) Đen, vàng, đỏ, vàng nhạt. 

(540)   

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 

 
(210) 4-2017-29663 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 3.7.17; 2.3.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đỏ, đen, tím, 

xanh lá cây. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
930 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 

 
(210) 4-2017-29664 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.4; A26.11.8; 3.7.19; 26.13.1 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, nâu, đen. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Phú Hải   (VN) 
Số 11, ngách 117/52 tổ 5A2, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2017-29666 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Vàng cam, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
DQV Việt Nam  (VN) 
Số 01, liền kề 24, khu dịch vụ liền kề 27-
28, phường Dương Nội, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ sửa chữa công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

dịch vụ thi công lắp đặt các hệ thống xử lý nước; lắp đặt máy móc, thiết bị kết cấu kim 
loại phục vụ công tác xây dựng và phát triển đô thị. 

 

 
(210) 4-2017-29667 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
77 đường số 10, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả; mắt và 

răng giả. 
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(210) 4-2017-29703 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.1.4 
(731) Cáp Trọng Hợi  (VN) 

phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; thắt lưng [trang phục], ca vát; khăn quàng cổ; quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2017-29704 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH HANOMED Việt 

Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 162A/7 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ chấn thương chỉnh hình; băng bằng bột thạch cao dùng cho chỉnh 

hình; băng bột bó bằng sợi thủy tinh dùng cho chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2017-29721 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 26.1.2; A26.1.18 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

An Thành Phát  (VN) 
Thôn Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến; mỳ; bún; bột dùng để nấu chè; bột năng; bột sắn; phở. 

 

 
(210) 4-2017-29724 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) SUPERDRUG STORES PLC   (GB) 

51, Sydenham Road Croydon, Surrey, 
CR0 2EU, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)  Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm 
đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức 
tóc; kem đánh răng; chế phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cụ thể là: sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
tóc; chế phẩm trang điểm; khăn giấy trẻ em được tẩm nước thơm mỹ phẩm; khăn giấy 
dạng ẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân và mục đích mỹ phẩm, bông dưới dạng khăn lau 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (chế phẩm trang điểm); chế phẩm 
dạng xịt dùng cho cơ thể (chế phẩm vệ sinh thân thể); bột tan (chế phẩm trang điểm); chất 
khử mùi chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi cho cơ thể; dầu gội đầu trị gầu, dầu gội đầu 
có chứa thuốc không dùng cho mục đích y tế; dầu gội đầu; dầu xả dùng cho tóc; dầu xả 
dưới dạng xịt cho da đầu; kem dưỡng da; chế phẩm làm đẹp cho tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 
để tẩy màu cho tóc; chất màu dùng cho tóc (mỹ phẩm); chất nhuộm màu cho tóc (mỹ 
phẩm); gel dùng cho tóc (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ 
phẩm); kem giữ ẩm tóc; bọt làm cứng tóc (mỹ phẩm); chất trung hòa giúp uốn sóng tóc- 
bền nếp, chế phẩm để tẩy lông (mỹ phẩm); chế phẩm tạo kiểu tóc (mỹ phẩm); gel dùng để 
tắm; mỹ phẩm lỏng dùng để tắm; dầu tắm và xà phòng tắm (không chứa thuốc); chế phẩm 
tắm không chứa thuốc; dầu làm ẩm da sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để 
tắm (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc mặt (không chứa thuốc); chế 
phẩm chăm sóc da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch mặt (mỹ phẩm); kem duỡng cho 
mặt; nước thơm dưỡng da mặt; mặt nạ làm đẹp; kem giữ ẩm da mặt; chế phẩm tẩy da chết 
cho da mặt; xà phòng rửa mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); 
sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch cơ thể dạng 
bọt; kem duỡng thể; nước thơm dưỡng thể; sữa dưỡng thể; kem giữ ẩm da cho cơ thể; dầu 
dưỡng thể, gel dưỡng thể; phấn cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ 
phẩm xịt toàn thân (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm rụng lông; nước xúc 
miệng (không chứa thuốc) cho mục đích vệ sinh miệng; chế phẩm chăm sóc miệng 
(không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch miệng (kem đánh răng); viên uống để lộ mảng 
bám răng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm sạch răng; kem đánh răng; tăm 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc chân (không chứa thuốc, mỹ 
phẩm); sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc mắt (không chứa thuốc); sản phẩm làm sạch dùng 
cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho lông mày và lông mi; chế phẩm tẩy trang cho 
mắt; bút chì kẻ mắt; hàng lông mi giả; mỹ phẩm kẻ mí mắt; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; 
lông mi giả; sản phẩm dùng để tắm (không chứa thuốc); sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn cho 
mục đích mỹ phẩm; miếng dán ngực (miếng dán dính cho mục đích mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; cao dán (dùng trong 
ngành y); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng; sáp nha khoa; 
chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; khăn tã trẻ em bằng 
giấy dùng một lần (tã lót); khăn tã trẻ em làm bằng xenluloza (tã lót); thực phẩm bổ sung 
sức khỏe được làm chủ yếu từ vitamin; chế phẩm vitamin; dầu anh thảo dùng ban đêm cho 
mục đích y tế, chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng và chất 
bổ sung ăn kiêng; dung dịch dùng cho kính áp tròng; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt 
thuốc và chất sát trùng; thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi chân; thuốc nhỏ mắt; dung dịch nhỏ 
mắt cho mục đích y tế; kem dưỡng ẩm mắt dùng cho mục đích y tế, thuốc mỡ dùng cho 
mắt cho mục đích y tế; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; nước rửa mắt 
các loại; dung dịch làm ẩm mắt liên quan đến việc đeo kính áp tròng, bao con nhộng dùng 
cho thuốc; thuốc cho mục đích nha khoa; thuốc dùng cho người; thuốc dạng viên; chế 
phẩm thử thai; khăn vệ sinh cho phụ nữ; chất mài mòn dùng trong nha khoa.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng cụ 
thể là: biên tập số liệu thống kê, hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tra cứu 
dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, sao chụp tài liệu, quản lý tệp tin máy tính, xử lý 
văn bản, xuất bản tài liệu quảng cáo, dịch vụ thư ký; dịch vụ bán lẻ các mặt hàng sau: 
dược phẩm, thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cụ thể (là sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc, thực phẩm 
cho súc khỏe và đồ uống có cồn hoặc đồ uống không cồn, chế phẩm dược, sản phẩm mỹ 
phẩm làm đẹp có nước hoa và chế phẩm trang điểm chế phẩm làm sạch cho mục đích cá 
nhân, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm vệ sinh, bộ dụng cụ cấp cứu, kem đánh 
răng, chế phẩm chăm sóc sức khỏe cho việc chăm sóc cá nhân cụ thể là sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
tóc, móc chìa khóa, khóa, dao cạo, dao cạo điện tử, dao cạo râu, bàn chải đánh răng, bàn 
chải đánh răng điện tử, lược, bọt biển, khung ảnh, gương, dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình, đồ bằng thủy tinh để chứa đựng, đồ bằng sứ để chứa đựng, pha lê (đồ chứa đựng 
bằng thủy tinh), đồ bằng đất nung để chứa đựng, dao kéo và bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa), 
thiết bị nghe nhìn và thiết bị ngoại vi, máy tính, máy vi tính, phần mềm máy vi tính (ghi 
sẵn), phần cứng máy vi tính, máy ảnh, phim âm bản, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, băng video, băng cát 
xét, đĩa ghi, đĩa và băng ghi sẵn, đồ trang sức, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, bìa 
cứng, sản phẩm làm từ vật liệu này, không bao gồm trong các nhóm khác, cụ thể là hộp 
bằng bìa cứng hoặc giấy, giấy thấm, vật phẩm bằng bìa cứng, giấy sao chụp (văn phòng 
phẩm), giấy bao gói, tập giấy viết (văn phòng phẩm), ống bằng bìa cứng, ấn phẩm, sách, 
tạp chí, áp phích quảng cáo, báo chí, văn phòng phẩm, dụng cụ viết, bài lá, hàng hóa làm 
từ da và giả da, va li du lịch và túi du lịch, hành lý, ô, gậy chống, bao tải và túi xách, hàng 
dệt, quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân, trò chơi và đồ chơi, đồ tập thể dục và đồ thể thao, 
thực phẩm và đồ uống, thực phẩm được bảo quản, thực phẩm ăn nhanh, bánh kẹo, bia; 
dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.   

 

 
(210) 4-2017-29746 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.11.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) HURLEY PHANTOM C.V.   (NL) 

Colosseum 1, Hilversum 1213 NL, 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo phông, quần sốc bermuda (dài ngang sát gối); quần soóc; 
quần nỉ bo gấu, áo nỉ, quần áo bơi, quần áo tắm; áo khoác; áo khoác ngoài (hàng len tổng 
hợp có fec-mơ-tuya kéo giữa); áo sơ mi (hàng len tổng hợp có fec-mơ-tuya kéo giữa), áo 
nỉ (hàng len tổng hợp có  fec-mơ-tuya kéo giữa), bộ quần áo cho người lướt ván, thắt lưng, 
quần áo vải jean (vải bò); quần tây, quần lót, áo sơ mi, áo sơ mi vải dệt, áo dệt kim; trang 
phục bên trên của phụ nữ, trang phục bên dưới, áo yếm; áo cánh cho phụ nữ, áo ôm không 
tay sát nách; váy, váy áo; xà rông (trang phục của phụ nữ Malaysia, Indonesia), áo len dài 
tay, áo khoác len, dệt kim dài tay, áo, đồ khoác ngoài đồ bơi, quần áo ngủ; quần áo lót, 
quần áo mặc ở nhà, áo choàng mặc sau khi tắm; áo ngoài mặc chui đầu, không ve cổ, áo 
liền quần, quần yếm; bộ áo liền quần, áo khoác có mũ không thấm nước, bộ quần áo trượt 
tuyết, quần trượt tuyết, tất và đồ trượt tuyết (cụ thể là áo khoác trượt tuyết), đồ đội đầu, đồ 
đi ở chân.  
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(210) 4-2017-29767 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.4; 4.5.5 
(731) TELEVISION BROADCASTS 

LIMITED   (HK) 
TVB City, 77 Chun Choi Street, Tseung 
Kwan O Industrial Estate, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được cung cấp trên internet; ấn phẩm điện tử trực tuyến 

(có thể được tải về từ internet hoặc trên một mạng máy tính hoặc một cơ sở dữ liệu máy 
tính), máy tính, phần cứng và phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị và 
dụng cụ khoa học, khảo sát, điện, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đong, đo, báo 
hiệu; thiết bị và dụng cụ dùng để ghi, tiếp nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, 
tranh ảnh, hình ảnh, và hoặc âm thanh; điện thoại, máy nhắn tin, điện thoại di động, máy 
fax; thiết bị và dụng cụ dùng để hiển thị và/hoặc in ra dữ liệu, thông tin, tranh ảnh và/hoặc 
hình ảnh; vật chứa dữ liệu từ tính, đĩa ghi; băng video, đài cát sét, đĩa compact, đĩa mềm, 
đĩa CD và DVD; thiết bị xử lý dữ liệu, phần mềm máy tính để trình duyệt và/hoặc tìm 
kiếm dữ liệu, hoặc cho phép trình duyệt và hoặc tìm kiếm trên một mạng máy tính hoặc 
mạng internet; thẻ, dây, đĩa và các thiết bị bán dẫn mang chương trình máy tính; thiết bị, 
dụng cụ, mạng lưới và mạch viễn thông, dây cáp (dành cho mục đích viễn thông), hệ 
thống dây cáp (dành cho mục đích viễn thông), sợi quang học (dành cho mục đích viễn 
thông), thiết bị và mạch truyền thông quang học (dành cho mục đích viễn thông); dụng cụ 
và phần mềm dùng để giao tiếp với mạng máy tính và mạng lưới toàn cầu; phần mềm máy 
tính dùng để kết nối người sử dụng mạng máy tính để thiết kế trang mạng và website trên 
mạng lưới toàn cầu; phần cứng và phần mềm máy tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu; 
phần cứng và phần mềm máy tính dùng để giải nén phương tiện truyền thông kỹ thuật số; 
dụng cụ, máy móc và thiết bị hình ảnh và âm thanh; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; 
hộp đổi tín hiệu cáp TV; điều khiển từ xa; chảo vệ tinh; hệ thống phát thanh truyền hình 
vệ tinh kỹ thuật số, cụ thể là, máy thu, máy phát và ăng ten phát sóng vệ tinh; máy thu tín 
hiệu a-na-log và tín hiệu kỹ thuật số vệ tinh; thiết bị và công cụ để truyền dữ liệu, truyền 
tín hiệu vệ tinh và viễn thông, thiết bị và công cụ dùng cho tivi ăng ten vệ tinh; thiết bị thu 
tín hiệu kỹ thuật số vệ tinh; hệ thống kỹ thuật số về tinh; thiết bị truyền thông tin vệ tinh; 
hộp giải mã tín hiệu, phần mềm ứng dụng đa phương tiện cho phép chia sẻ nội dung đa 
phương tiện và ý kiến giữa người sử dụng, tất cả đều thuộc nhóm 09. 

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng và sản phẩm bằng kim loại quý và hợp kim 
của chúng hoặc bọc bằng kim loại quý và hợp kim này; đồ trang sức; đồ trang sức và đồ 
trang trí mỹ ký; đá quý; trâm cài (đồ trang sức); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); khuy 
măng sét; hoa tai; đồ trang sức, vật trang trí và đồ trang trí bằng vàng mỹ ký; hộp đựng đồ 
trang sức; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); nhẫn; kẹp cài ca vát; đồng hồ; 
đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồng hồ báo thức; móc chìa 
khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); dây xích móc chìa khóa (đồ 
nữ trang rẻ tiền) và bao móc chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); mặt dây chuyền; vòng đeo 
tay (đồ trang sức); tất cả nằm trong nhóm 14. 
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Nhóm 16: Giấy, bìa các tông; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; vật liệu bằng chất dẻo 
dùng để báo gói (không được xếp vào trong các nhóm khác); lịch, sách, ca ta lô, bưu 
thiếp, áp phích, biểu ngữ, tạp chí xuất bản định kỳ, xuất bản phẩm dạng in, báo và tạp chí, 
thiệp chúc mừng; giấy gói và vật liệu đóng gói; túi đựng (bằng giấy và chất dẻo) và phong 
bì; vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, dụng cụ đánh dấu trang sách; cuốn nhật ký; tập 
đựng hồ sơ, tài liệu; tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; vật trang trí; đồ trang trí 
bằng giấy và/hoặc bìa các tông; cuốn sổ bỏ túi; tập sách (sổ) có chữ ký (chữ viết) lưu 
niệm; tập chứa giấy tờ; miếng dán (văn phòng phẩm); tập tài liệu; phong bao lì xì; tờ in 
rời dùng cho băng video, đĩa video kỹ thuật số/đĩa đa phương tiện kỹ thuật số (DVD), đĩa 
hình, đĩa lase (không có nội dung); thẻ làm việc, dây đeo cổ (dùng để đeo thẻ làm việc, 
không phải là trang sức), bao đựng thẻ căn cước. 

 
Nhóm 18: Da và giả da, hàng hoá làm từ các vật liệu này không được xếp ở các nhóm 
khác; ô; túi; ví tiền và ví bỏ túi, hòm làm bằng da và giả da, túi hành lý, túi nhỏ; túi mua 
sắm; dây đai; ví đựng danh thiếp; bao móc chìa khóa; túi xách tay; tất cả nằm trong nhóm 
18. 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa (không bằng kim loại quý hoặc 
được bọc bằng kim loại quý), đồ chứa gia dụng bằng kim loại quý; bộ đồ ăn bằng kim loại 
quý; đồ thủy tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác; cốc; chai lọ; bát; kính (thủy 
tinh), bình; bình đựng nước uống, lợn đựng tiền tiết kiệm; hộp cơm trưa; nồi; tất cả nằm 
trong nhóm 21. 

 
Nhóm 25: Đồ đi chân; tạp dề (trang phục), găng tay (trang phục), quần áo cho trẻ em, phụ 
nữ và nam giới, đồ ngủ và bộ quần áo ngủ; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); tất ngắn cổ; dép 
đi trong nhà; khăn quàng cổ; áo thun ngắn tay; áo sơ mi; quần dài, tất cả thuộc nhóm 25. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi để chơi, trò chơi và đồ chơi; búp bê; đồ chơi bằng nhung; nhân vật đồ 
chơi và bộ đồ chơi, bóng và bóng bay để chơi; trò chợi trên tấm bảng; trò chơi cờ; bàn cờ; 
quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; đĩa bay (đồ chơi); bộ dụng cụ cho các trò chơi điện 
tử khác với các thiết bị chỉ được sử dụng với máy thu hình; diều; mặt nạ đồ chơi; vật di 
động (đồ chơi); con rối bù nhìn; bài lá; đồ chơi ghép hình; giầy trượt pa-tanh; đồ chơi 
dùng khi bơi, chơi trò chơi dưới nước, chơi các hoạt động và thể thao; tất cả thuộc nhóm 
28. 

 
Nhóm 30: Sôcôla, bánh quy, bánh quy giòn; bánh mì; bánh ngọt và bánh mút kẹo, bánh 
bích quy, bánh, bánh trung thu, bánh kếp, bánh Trung Quốc và bánh kiểu phương Tây; tất 
cả thuộc nhóm 30. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến, tiếp thị và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ này; dịch vụ điểm tin; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ phổ biến các tài liệu 
quảng cáo; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo; dịch vụ công bố các tài liệu công khai; 
dịch vụ cho thuê và hoặc bán không gian quảng cáo; dịch vụ cho thuê và hoặc bán thời 
gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; đại lý quảng cáo; dịch vụ thăm dò thị 
trường, dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ cập nhật các tài liệu quảng cáo và biên 
soạn các quảng cáo để sử dụng trực tuyến hoặc hình thức khác, dịch vụ hệ thống hoá 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu máy tính; dịch vụ lưu trữ dữ 
liệu bằng máy tính và tìm kiếm dữ liệu ở dạng văn bản kỹ thuật số, dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh, và video kỹ thuật số; dịch vụ trả lời điện thoại, dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ đặt 
hàng, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh qua mạng internet; dịch vụ thư ký; dịch vụ 
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cung cấp thông tin thống kê liên quan đến phát thanh truyền hình và xuất bản thông tin 
kinh doanh bao gồm thông tin khán giả, số người sử dụng, chi phí, số lưu thông và dữ liệu 
quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm cho các mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ tư vấn liên quan đến kinh doanh, quản lý kinh 
doanh; chuẩn bị báo cáo liên quan đến việc truyền hình và xuất bản thông tin kinh doanh 
bao gồm số người xem các chương trình truyền hình theo dõi thông qua các kênh truyền 
hình, thông qua trang web chính thức, thông qua trực tuyến, truyền hình đồng thời 
(simulcast), truyền hình xem lại nhận thức khán giả của trang web chính thức và các ứng 
dụng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp thông tin, quản lý và tư vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nêu trên; tất cả dịch vụ trên đều thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, bao gồm cụ thể là tải lên, chụp, đăng lên, trình chiếu, vận 
hành, thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, 
và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, viđeo, phim, hình ảnh, văn bản, ảnh 
chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông 
qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng thông tin liên lạc khác có thể tải được 
trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ truyền 
hình, bao gồm cụ thể là tải lên, chụp, đăng lên, trình chiếu, vận hành, thông lượng, quan 
sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, và/hoặc tái tạo phim điện 
ảnh thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng thông tin liên lạc khác có 
thể tải được trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch 
vụ gửi, thu thập và truyền tải thư điện tử, dữ liệu, các phương tiện điện tử, nội dung đa 
phương tiện, video, phim điện ảnh, phim, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung 
do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, và thông tin thông quá ứng dụng phần mềm 
trên internet và các mạng thông tin liên lạc khác có thể tải được trên điện thoại di động, 
máy tính bảng, máy tính và các thiết bị cầm tay; dịch vụ mạng truyền thông liên lạc điện 
tử; dịch vụ mạng viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền tải và tiếp nhận thông tin viđeo 
và âm thanh bằng cáp, dây dẫn, cáp quang, vệ tinh hoặc tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ 
truyền tải tin tức và các thông tin khác thông qua phương tiện truyền hình; dịch vụ truyền 
tải dữ liệu video; dịch vụ truyền tải thông tin video và âm thanh thông qua cơ sở hạ tầng 
viễn thông cố định được thực hiện trên một mạng cá nhân an toàn khép kín sử dụng giao 
thức IP; dịch vụ truyền tải thông tin video và âm thanh thông qua mạng máy tính toàn cầu 
bao gồm các mạng lưới liên kết tương tác sử dụng giao thức chuẩn bao gồm nhưng không 
giới hạn mạng lưới toàn cầu và tất cả mạng viễn thông và công nghệ liên quan; truyền tải 
thông tin video và âm thanh qua internet mà không có một hệ thống điều hành đa nhiệm 
kiểm soát hoặc phân phối nội dung (OTT); dịch vụ viễn thông tương tác và truyền hình, 
dịch vụ đăng ký thuê bao video theo yêu cầu, dịch vụ truyền hình đăng ký thuê bao; dịch 
vụ xem dữ liệu; dịch vụ truyền hình di động, dịch vụ phát thanh truyền hình trực tiếp trên 
nền web; dịch vụ truyền hình giao thức internet; dịch vụ truyền hình internet; dịch vụ 
truyền hình ứng dụng đa phương tiện (OTT); dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các 
phần mềm không cho tải xuống để đăng lên, tải xuống, chụp, đưa lên, biên tập, vận hành, 
thông lượng, quan sát, duyệt trước, hiển thị, đánh dấu, xuất bản cá nhân, chia sẻ, thao tác, 
phân phối, xuất bản và/hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim điện 
ảnh, phim, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội 
dung âm thanh, và thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng 
thông tin liên lạc; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào các phần mềm không thể tải được 
để cho phép cung cấp dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim điện ảnh, phim, hình 
ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung do người sử dụng tạo lập, nội dung âm thanh, 
và thông tin thông qua internet và các mạng thông tin liên lạc khác; cung cấp truy cập để 
cho phép các nhà cung cấp nội dung để theo dõi nội dung đa phương tiện; cung cấp quyền 
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truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu và cơ sở dữ liệu thiết bị 
cầm tay trên các mạng truyền thông toàn cầu để tìm kiếm và lấy thông tin, dữ liệu và 
nguồn dữ liệu sẵn có trên máy tính và mạng truyền thông khác; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp quyền truy cập vào 
cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tìm kiếm và truy lại thông tin dữ 
liệu, trang web và nguồn dữ liệu sẵn có trên mạng máy tính; tất cả dịch vụ trên đều thuộc 
nhóm 38. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ liên quan đến việc sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình 
bao gồm nhưng không giới hạn ở kịch, hài kịch tình huống, các buổi biểu diễn đa dạng, 
chương trình giáo dục, thông tin giải trí và văn hóa cũng như điện ảnh; dịch vụ sản xuất và 
phân phối chương trình truyền hình, chương trình nghe nhìn và truyền thanh, chương trình 
truyền hình, phim, truyền hình tương tác, giải trí tương tác và cạnh tranh; giải trí và thông 
tin giải trí cung cấp thông qua phương tiện truyền thông tương tác điện tử và kỹ thuật số; 
dịch vụ sản xuất phim và phim video kỹ thuật số; phân phối và cho thuê phương tiện 
truyền thông điện tử, đĩa ghi, đĩa compact âm thanh và hình ảnh, đĩa laze, đĩa video kỹ 
thuật số/đĩa đa phương tiện kỹ thuật số (DVD) và băng có chứa các chương trình truyền 
hình; dịch vụ giải trí và giáo dục, cung cấp các trò chơi và cuộc thi trực tuyến trên máy 
tính; cung cấp thông tin liên quan đến chương trình giáo dục, giải trí, tin tức, trò chơi, âm 
nhạc, phim ảnh, kịch, chương trình truyền hình và diễn viên, thông tin cá nhân của các 
ngôi sao, đào tạo, giải trí, thể thao, hoạt động xã hội và văn hóa thông qua internet vâ các 
mạng thông tin khác trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và thiết bị cầm tay; 
dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến (không cho tải về) từ internet và các 
mạng thông tin liên lạc khác; sắp xếp và tổ chức các sự kiện âm nhạc, giáo dục, thể thao 
và văn hóa, triển lãm và các cuộc thi; tổ chức và trình diễn các buổi biểu diễn sân khấu 
trực tiếp; sắp xếp và tiến hành hội nghị và triển lãm cho mục đích giáo dục, đào tạo, giải 
trí, thể thao và văn hóa; dịch vụ đào tạo cho các dịch vụ nêu trên; dịch vụ giáo dục, đào 
tạo và hướng dẫn liên quan đến dịch vụ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng; đào 
tạo thực tế và biểu diễn, sắp xếp và tổ chức các hội nghị, hội thảo và các khóa học đào tạo 
(tất cả liên quan đến dịch vụ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng); chỉnh sửa, thao 
tác và xuất bản và hoặc tái tạo dữ liệu, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, 
hình ảnh, văn bản, bức ảnh, trò chơi, nội dung do người dùng tạo, nội dung âm thanh, và 
các thông tin thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng truyền thông khác 
tải về trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và thiết bị cầm tay; phân phối các 
phim thông qua ứng dụng phần mềm trên internet và các mạng thông tin liên lạc khác tải 
về trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và thiết bị cầm tay; tất cả dịch vụ trên 
đều thuộc nhóm 41. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ tư vấn 
công nghệ máy tính, dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang 
tin điện tử], dịch vụ bảo dưỡng phần mềm máy tính, dịch vụ giám sát hệ thống máy tính 
để phát hiện trái phép hoặc vi phạm dữ liệu, dịch vụ giám sát hệ thống máy tính để phát 
hiện sự cố; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế, vẽ và viết theo tác vụ, tất cả cho 
việc biên soạn của các trang web trên internet; dịch vụ máy tính trực tuyến; dịch vụ cung 
cấp ứng dụng (ASP); dịch vụ tạo lập và duy trì trang web, dịch vụ lưu trữ nội dung đa 
phương tiện cho người khác; tất cả dịch vụ trên thuộc nhóm 42. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ li-xăng chương trình truyền hình, dữ liệu kỹ thuật số, hình ảnh tĩnh, 
hình ảnh động, video, âm thanh và văn bản [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ li-xăng dữ liệu kỹ 
thuật số, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động, video, âm thanh và văn bản [dịch vụ pháp lý]. 
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(210) 4-2017-29784 (220) 15.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực sử dụng cho máy in văn phòng, mực in cho máy sao chụp, hộp mực in đã 

có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, chất tổng hợp dùng để in có chức năng như 
mực in, phẩm màu. 
 
Nhóm 09: Máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính điện tử, điện thoại di động, sổ tay điện 
tử, nhật ký điện tử. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); đồ dùng văn 
phòng trừ đồ đạc; bút viết; bìa hồ sơ (văn phòng phẩm), mực đóng dấu.  

 
Nhóm 18: Cặp táp, ba lô, túi xách, va li, ví (bóp), ô (dù). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi lắp ghép; đồ chơi điện tử cầm tay; bộ phận của đồ 
chơi, linh kiện của đồ chơi (không dùng với và không bao gồm bộ điều khiển và màn hình 
ngoài; dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, bút viết, đồ dùng học tập, đồ dùng cho trường học 
(văn phòng phẩm), đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, chất dính cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng, tập vở, giấy bao gói, sáp nặn (không dùng cho mục đích nha khoa), màu nước, 
bột màu vẽ, màu khô, màu dấu, bút sáp màu, thước dùng trong học tập, thước kỹ thuật, 
bảng bộ, bảng văn phòng, hộp đựng bút, khay pha màu, khay đựng hồ sơ, dùng cụ lắp 
ghép (dùng trong trường học), giấy, giấy ghi chú (note pad), sổ tay, nhãn tập học sinh, 
giấy bao tập, giấy mỹ thuật, giấy thủ công, bút chì, phấn, bút xóa, băng xóa, băng keo, đồ 
chơi trẻ em, máy tính tay, mực in, tẩy (gôm), bút chì, bút viết trên phim máy chiếu, bìa hồ 
sơ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo. 
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Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Mực sử dụng cho máy in văn phòng, mực in cho máy sao chụp, hộp mực in đã 
có mực dùng cho máy in và máy sao chụp, chất tổng hợp dùng để in có chức năng như 
mực in, phẩm màu. 

 
Nhóm 09: Máy tính, phụ kiện máy tính, máy tính điện tử, điện thoại di động, sổ tay điện 
tử, nhật ký điện tử. 

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm); đồ dùng văn 
phòng trừ đồ đạc; bút viết; bìa hồ sơ (văn phòng phẩm), mực đóng dấu.  

 
Nhóm 18: Cặp táp, ba lô, túi xách, va li, ví (bóp), ô (dù). 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; đồ chơi lắp ghép; đồ chơi điện tử cầm tay; bộ phận của đồ 
chơi, linh kiện của đồ chơi (không dùng với và không bao gồm bộ điều khiển và màn hình 
ngoài); dụng cụ thể thao. 

 
Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, bút viết, đồ dùng học tập, đồ dùng cho trường học 
(văn phòng phẩm), đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, chất dính cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng, tập vở, giấy bao gói, sáp nặn (không dùng cho mục đích nha khoa), màu nước, 
bột màu vẽ, màu khô, màu dấu, bút sáp màu, thước dùng trong học tập, thước kỹ thuật, 
bảng bộ, bảng văn phòng, hộp đựng bút, khay pha màu, khay đựng hồ sơ, dùng cụ lắp 
ghép (dùng trong trường học), giấy, giấy ghi chú (note pad), sổ tay, nhãn tập học sinh, 
giấy bao tập, giấy mỹ thuật, giấy thủ công, bút chì, phấn, bút xóa, băng xóa, băng keo, đồ 
chơi trẻ em, máy tính tay, mực in, tẩy (gôm), bút chì, bút viết trên phim máy chiếu, bìa hồ 
sơ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-29796 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất làm sạch khay lót ổ có chứa chất khử mùi; mỹ phẩm dùng cho vật nuôi 

không ở trong nhà [non-domestic animals]; dầu gột cho vật nuôi trong nhà, không chứa 

thuốc; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở cho động vật, không dùng cho mục đích y 

tế; chất làm sạch khay lót ổ; xà phòng tắm dùng cho vật nuôi trong nhà; dầu xả dùng để 

chăm sóc cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm tẩy vết bẩn dùng cho vật nuôi trong nhà; chất 

làm sạch tai cho vật nuôi trong nhà, không dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi cho vật 

nuôi trong nhà; hương liệu dùng cho vật nuôi trong nhà, không dùng cho mục đích y tế; 
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chế phẩm súc miệng cho vật nuôi trong nhà, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội và xả 

cho vật nuôi trong nhà, không chứa thuốc, chế phẩm giũ [rinse] quần áo cho vật nuôi 

trong nhà; chế phẩm để tắm dùng cho vật nuôi trong nhà; chất dùng để lấy cao răng dùng 

cho vật nuôi trong nhà, cụ thể là chế phẩm dùng để làm sạch cao răng trên răng của vật 

nuôi trong nhà, không chứa thuốc, thuốc đánh răng dùng cho vật nuôi trong nhà; chế 

phẩm uốn lông giúp giữ nếp được lâu [permanent wave preparations] dùng cho vật nuôi 

trong nhà; nước hoa cho động vật; mỹ phẩm cho động vật. 

 

Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi; đồ ăn vặt cho vật nuôi trong nhà; kẹo gôm [gum] cho vật 

nuôi trong nhà; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống cho 

vật nuôi trong nhà; đồ ăn dùng để thưởng cho vật nuôi trong nhà, ăn được [thưởng cho chó 

mèo khi huấn luyện hoặc khi chữa bệnh]; hương liệu cho thức ăn động vật; bột cho động 

vật; thực phẩm cho động vật; đồ uống cho động vật, phoi gỗ dùng để làm chỗ nằm cho 

động vật; cát dùng cho mèo; lót ổ cho động vật trong gia đình; giấy có cát dùng cho vật 

nuôi trong nhà; giấy có cát có mùi thơm dùng cho vật nuôi trong nhà. 
 

 
(210) 4-2017-29797 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.4; 25.12.1; 26.1.2; 26.7.25; 

26.15.15; 25.1.15; 25.7.25 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm sạch khay lót ổ có chứa chất khử mùi; mỹ phẩm dùng cho vật nuôi 

không ở trong nhà [non-domestic animals]; dầu gột cho vật nuôi trong nhà, không chứa 

thuốc; chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở cho động vật, không dùng cho mục đích y 

tế; chất làm sạch khay lót ổ; xà phòng tắm dùng cho vật nuôi trong nhà; dầu xả dùng để 

chăm sóc cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm tẩy vết bẩn dùng cho vật nuôi trong nhà; chất 

làm sạch tai cho vật nuôi trong nhà, không dùng cho mục đích y tế; chất khử mùi cho vật 

nuôi trong nhà; hương liệu dùng cho vật nuôi trong nhà, không dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm súc miệng cho vật nuôi trong nhà, không dùng cho mục đích y tế; dầu gội và xả 

cho vật nuôi trong nhà, không chứa thuốc; chế phẩm giũ [rinse] quần áo cho vật nuôi 

trong nhà; chế phẩm để tắm dùng cho vật nuôi trong nhà; chất dùng để lấy cao răng dùng 

cho vật nuôi trong nhà, cụ thể là chế phẩm dùng để làm sạch cao răng trên răng của vật 

nuôi trong nhà, không chứa thuốc; thuốc đánh răng dùng cho vật nuôi trong nhà; chế 

phẩm uốn lông giúp giữ nếp được lâu [permanent wave preparations] dùng cho vật nuôi 

trong nhà; nước hoa cho động vật; mỹ phẩm cho động vật. 
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(210) 4-2017-29848 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Trung tâm Thông tin và 
Thống kê Khoa học và Công 
nghệ  (VN) 
79 Trương Định, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Sàn giao dịch công nghệ; sàn giao dịch trực tuyến.  
 

 
(210) 4-2017-29880 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A3.7.24; 3.7.17; 3.7.16; 26.13.1; 

26.13.25 

(731) CHG GLOBAL INC.  (PH) 

19 V.Mapa Street, Caloocan City, Metro 

Manila, Philippines 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép đi trong nhà; dép; giày cao cổ; áo thun ngắn tay; áo phông; áo phông 

có cổ; quần jean; quần dài; quần; quần soóc; váy ngắn; tất; tất dài; thắt lưng; áo khoác 

ngoài; bộ quần áo đi bộ thể thao; áo vét; áo choàng; áo gi-lê; áo lót mặc bên trong áo sơ 

mi; quần lót bó sát; quần lót; áo lót của phụ nữ; mũ lưỡi trai; mũ nồi; mũ; ca vát; dây đeo 

quần của nam giới; quần áo bơi; quần bơi của nam giới; cổ tay áo (trang phục); dải băng 

buộc đầu (trang phục). 
 

 
(210) 4-2017-29904 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Số 79, phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng 

Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
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(210) 4-2017-29905 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nam Cường Hà Nội  (VN) 
Lô 24 đường Đông A, khu đô thị mới 

Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị: mua bán: các sản phẩm sản phẩm nông nghiệp, như hóa 

chất cho nông nghiệp, phân bón, thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 

trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật 

sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây, thức ăn cho động vật, quần áo, giày dép, mũ nón, túi 

xách; kinh doanh siêu thị: mua bán: đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: 

nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, 

máy xay hoa quả, máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, 

cốc chén, máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, 

bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, lò vi 

sóng, thiết bị phân phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo, 

đầu đọc đĩa dvd và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm 

theo, hàng dệt may, thiết bị phụ tùng ngành dệt may, phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm, 

nước hoa, bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, đồ chơi, đồ 

uống, giấy vệ sinh, đồ thể thao, thể hình, thiết bị vệ sinh, văn phòng phẩm, đồ dùng cho 

nhà bếp, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, xe cộ, phương tiện giao thông; 

nghiên cứu thị trường; marketing; quan hệ công chúng; tổ chức các sự kiện nhằm mục 

đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 

của người khác.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; thông tin giải trí; sản xuất và cung cấp chương trình 

giải trí; công viên giải trí; dịch vụ giải trí và giáo dục cung cấp cho và liên quan đến công 

viên giải trí theo chủ đề; tổ chức các buổi trình diễn sân khấu trực tiếp; tổ chức các sự 

kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản mới cho người 

khác.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2017-29922 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) HAUDONGCHUN CO., LTD   (KR) 

2F, 32, Saimdang-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; quần lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho 

mục đích y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; khăn lau chứa thuốc được làm 

ẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2017-29928 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; 26.3.23 

(731) CLICK TECH LIMITED  (HK) 

Room 1907, 19/F, Lee Garden One, 33 

Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong 

Kong 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị; cung cấp xuất 

bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ giải trí; giải trí qua truyền 

thanh; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 

mạng máy tính; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; đào tạo thực hành [thao diễn]; 

cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải 

video theo yêu cầu. 
 

 
(210) 4-2017-29931 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Nguyễn Đình Cường Thắng  
(VN) 
381 ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu tràm (dầu dùng cho 

mục đích mỹ phẩm). 
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(210) 4-2017-29941 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ IP Việt Nam   (VN) 
Đường Nguyễn ái Quốc, khu công 
nghiệp Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà xưởng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình xây dựng; thi 
công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cộ; cho thuê nhà kho, kho bãi.  

 

 
(210) 4-2017-29944 (220) 18.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; A17.3.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm Kiểm chuẩn Chất 
lượng Xét nghiệm Y học - 
thuộc Trường Đại học Y Hà 
Nội  (VN) 
Tầng 6 nhà A6, trường đại học Y Hà 
Nội, số 1, Tôn Thất Tùng, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn đào tạo chuyên ngành xét nghiệm y học và quản lý chất lượng xét 

nghiệm y học.  
 

Nhóm 42: Kiểm tra, kiểm soát chất lượng phòng xét nghiệm y học của các cơ sở y tế; 
kiểm định chất lượng xét nghiệm y học; tổ chức nghiên cứu dự án kỹ thuật y học. 

 

 
(210) 4-2017-29945 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Bùi Lan Phương  (VN) 
Số 20 phố Hàng Than, phường Nguyễn 
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cưới hỏi: cung cấp đồ ăn và thức uống. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cưới hỏi (nghi lễ).  
 

 
(210) 4-2017-29946 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 17-19 đường D15, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thang nhôm.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ chăm sóc sức khỏe trong gia đình: máy mát-xa, ghế mát-xa.  
 

Nhóm 11: Máy làm mát không khí bằng nước; quạt điện; máy điều hòa không khí; máy 
làm nước nóng lạnh; bếp từ; bếp hồng ngoại; bồn cầu nhà vệ sinh; chậu rửa chén (gắn cố 
định); bồn tắm; chậu rửa mặt (gắn cố định).  

 
Nhóm 28: Máy chạy bộ. 

 

(210) 4-2017-29963 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 1.15.11 
(591) Đen, vàng, vàng đậm, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tổng hợp Thuận Thành JSC  
(VN) 
Khu 7, phường Hải Yên, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2017-29967 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Atelier Fine 

Hair Salon  (VN) 
92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ: nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 

chuyên doanh. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc: cắt tóc, gội đầu, làm đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép 

tóc và các dịch vụ làm tóc, khác phục vụ cả nam và nữ, cắt tỉa và cạo râu; xoa bóp mặt, 

làm móng chân, móng tay, trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-30007 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh, trắng. 

(731) IMPEL INC DBA TMS GLOBAL 

SOLUTION   (US) 

3838 Oaklawn Ave Suite # 1000, Dallas, 

Texas 75219 Usa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải. 
 

 
(210) 4-2017-30043 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.13.10; 1.13.1; 26.1.2; 21.3.1 

(731) Công ty TNHH MIRACIRCLES  
(VN) 
17/4 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên điện thoại, có thể tải về. 

 

Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ.  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; dịch vụ đại diện bảo lãnh; môi giới trang 

sức (dịch vụ môi giới tùy chỉnh về tài chính); môi giới vé số (dịch vụ môi giới tùy chỉnh 

về tài chính); dịch vụ tài chính. 
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(210) 4-2017-30044 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương, xám, 

trắng. 

(731) Trường Mẫu giáo Việt Mỹ  (VN)
143 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 

chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục. 
 

 
(210) 4-2017-30047 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.2; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh dương, xanh da trời, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
POLARIS  (VN) 
Lầu 12, Lô E, tòa nhà VTP-OSC, số 8 

Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án; khảo sát kinh doanh thương mại; thương mại điện tử 

[hoạt động kinh doanh thương mại điện tử - mua bán trên internet cho sản phẩm nông sản 

(rau củ)]; mua bán hàng hóa qua mạng internet thanh toán bằng thẻ cho các sản phẩm 

[hoạt động kinh doanh thương mại điện tử - mua bán trên internet cho sản phẩm nông sản 

(rau củ)]; mua bán, xuất nhập khẩu nông sản.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở, mua bán nhà, mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, 

quản lý bất động sản, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Tổng thầu xây dựng, tư vấn xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng, san lấp mặt 

bằng, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách, dịch vụ truyền tải điện 

năng.  

 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; khảo sát địa chất; thẩm tra 

thiết kế; thiết kế công trình xây dựng dân dụng; thiết kế công trình xây dựng công nghiệp.  

 

Nhóm 44: Trồng trọt nông nghiệp, trang trại trồng trọt; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây.  
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(210) 4-2017-30062 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.9; 7.3.2 

(591) Đỏ, xanh nước biển. 

(540)  

(731) Công ty TNHH Cửa Việt  (VN) 
162 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng 

Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; phụ 

kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa số, phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; ổ khóa 

cửa bằng kim loại (không phải khóa điện). 

 

Nhóm 35: Mua bán: cửa các loại bằng kim loại, ổ khóa, tay nắm cửa bằng kim loại, bản 

lề, nhôm, sắt, thép. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửu chữa cửa; bảo dưỡng, lắp đặt cửa; 

làm sạch cửa sổ. 
 

 
(210) 4-2017-30068 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.25; 25.7.25; 5.9.19; 25.5.25 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, nâu, 

ghi. 

(731) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

2. CJ FOODVILLE CORP.   (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seonl, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ. 
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(210) 4-2017-30072 (220) 19.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.1.2; 5.9.19; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, ghi. 

(731) 1. CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

2. CJ FOODVILLE CORP.   (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 

Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ.  
 

 
(210) 4-2017-30112 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 

26.11.3 

(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Ngọc Phụng  (VN) 
Số 452/5 quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 29: Mứt vỏ bưởi, mứt vỏ chanh, mứt vỏ quýt, mứt vỏ cam, mứt trái hạnh.  
 

 
(210) 4-2017-30120 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Ghi xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Tùng  (VN) 
Phòng 220 nhà A11, khu tập thể Thanh 

Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Dây đeo lưng, ví, túi du lịch, cặp sách bằng da hoặc giả da.  
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(210) 4-2017-30125 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.13.1; 26.13.25; 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần Sữa Hạt Việt 

Nam  (VN) 
Số 21, ngõ 200/15/3 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 
Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; bia; nước uống đóng chai; nước khoáng; 

nước ép trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, nước ép trái cây, trà (chè), ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bao bì, 
bánh kẹo, thực phẩm chế biến, hóa chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ 
sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2017-30146 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; A26.11.8; A26.1.18; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn ánh Vân  (VN) 
60A Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (như trà sữa, hồng trà, lục trà và các loại trà 

khác); đồ uống trên cơ sở sô cô la.  
 

 
(210) 4-2017-30147 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, nâu, cam. 

(540) 

 

(731) Lê Hữu Anh  (VN) 
60 đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã được chế biến, cụ thể là các thực phẩm chế biến sẵn với thành phần 

chính là thịt và rau củ ; thức ăn được chế biến chủ yếu từ thịt, từ cá và từ thịt gia cầm. 
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(210) 4-2017-30149 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.2; 25.5.2; 7.15.22 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gạch Tuy 
nen Bình Định  (VN) 
Km 1215 quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, 
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch không nung. 

 

 
(210) 4-2017-30166 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phyto Việt Nam  
(VN) 
Số 15A, Ngõ 3 Phan Đình Giót, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y; tay giả; mắt và răng giả; 

dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  
 

 
(210) 4-2017-30167 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phyto Việt Nam  
(VN) 
Số 15A, Ngõ 3 Phan Đình Giót, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, thú y; tay giả; mắt và răng giả; 

dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 
 

 
(210) 4-2017-30172 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.8; 26.13.1; 2.3.30 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám nhạt. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước 
uống có ga; nước uống không cồn; đồ uống dùng trong thể thao (không dùng trong mục 
đích y tế); đồ uống có chứa protein (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-30184 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A12.3.11; 26.13.1 
(591) Xanh da trời, trắng, hồng, đỏ. 
(731) WATER POINT CO., LTD.  (JP) 

4-2-13 Kougokita, Nishi-ku, Hiroshima-
shi, Hiroshima 733-0821 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước dùng cho mục 

đích gia đình; thiết bị làm sạch nước chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; đồ uống thể thao; đồ uống có ga; nước ép 
trái cây; nước ép rau (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2017-30187 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ENVATO PTY LTD  (AU) 

Level 1, 121 King St, Melbourne, 
Victoria 3000, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)  Nhóm 09: Phần mềm máy tính; ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải về; nền tảng 

truyền thông ("media platforms" - hệ thống các phần cứng và phần mềm để cấu tạo chức 
năng truyền thông) cho phần mềm máy tính; tệp tin điện tử và ấn phẩm kỹ thuật số có thể 
tải về được bao gồm các ấn phẩm có mục đích giới thiệu hướng dẫn, giáo trình (khóa 
học), tài liệu giáo dục và giảng dạy; tệp tin điện tử, sản phẩm kỹ thuật số và ấn phẩm kỹ 
thuật số có thể tải về được bao gồm bản ghi âm thanh (bao gồm bản ghi âm nhạc và các 
hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế kỹ 
thuật số, video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh, sách điện 
tử, văn bản, video (bao gồm hiệu ứng video và đoạn video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu 
giới thiệu hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, 
phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu tượng nhỏ, phông nền và mẫu 
dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi và tệp tin âm nhạc; cơ sở dữ liệu; cơ sở dữ 
liệu máy tính; phần cứng máy tính.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ đại lý phân phối 
và bán hàng trung gian liên quan đến tệp tin điện tử, sản phẩm số và ấn phẩm số bao gồm 
bản ghi âm thanh (bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ họa, hình ảnh, ảnh 
chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế số, video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, 
câu lệnh và tập lệnh máy tính, sách điện tử, văn bản, video (gồm hiệu ứng video và video 
chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình 
ba chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu 
tượng, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi điện tử và tệp tin 
âm nhạc; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác bao gồm dịch vụ xử lý đơn 
hàng trên cơ sở đăng ký thuê bao từ trước; dịch vụ xuất hóa đơn; dịch vụ xuất hóa đơn 
điện tử; dịch vụ kiểm kê danh mục hàng hóa, dịch vụ; dịch vụ quảng bá hàng hóa và sản 
phẩm cho người khác; điều hành gian hàng trực tuyến bán tài liệu điện tử, sản phẩm số và 
ấn phẩm số bao gồm bản ghi âm thanh (bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ 
họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế số, video ghi lại hoạt động trên 
màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh máy tính, sách điện tử, văn bản, video (gồm hiệu 
ứng video và video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu hướng dẫn, phần mềm, hình 
ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật 
đồ họa vectơ, biểu tượng, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi 
điện tử và tệp tin âm nhạc; điều hành gian hàng trực tuyến để mua và bán sản phẩm 
và/hoặc dịch vụ; dịch vụ bán lẻ liên quan đến tài liệu điện tử, sản phẩm số và ấn phẩm số 
bao gồm bản ghi âm thanh (bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ họa, hình 
ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế số, video ghi lại hoạt động trên màn hình 
máy tính, câu lệnh và tập lệnh máy tính, sách điện tử, văn bản, video (gồm hiệu ứng video 
và video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu/hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, 
mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa 
vectơ, biểu tượng, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi điện tử 
và tệp tin âm nhạc; dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan đến tài liệu điện tử, sản phẩm số và 
ấn phẩm số bao gồm bản ghi âm thanh (bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ 
họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế số, video ghi lại hoạt động trên 
màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh máy tính, sách điện tử, văn bản, video (gồm hiệu 
ứng video và video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu hướng dẫn, phần mềm, hình 
ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật 
đồ họa vectơ, biểu tượng, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi 
điện tử và tệp tin âm nhạc; dịch vụ giao dịch trực tuyến hỗ trợ việc trao đổi các tập tin 
điện tử, sản phẩm số và ấn phẩm số bao gồm bản ghi âm thanh (bản ghi âm nhạc và hiệu 
ứng âm thanh), hình ảnh đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế số, 
video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh máy tính, sách điện 
tử, văn bản, video (gồm hiệu ứng video và video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu/ 
hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, phông 
chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu tượng, phông nền và mẫu dùng cho 
website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi điện tử và tệp tin âm nhạc, cung cấp các dịch vụ cho 
người tiêu dùng để tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ và để các nhà cung cấp dịch vụ đó 
cung cấp dịch vụ của họ thông qua mạng internet, qua website trực tuyến và cơ sở dữ liệu 
máy tính; tổng hợp và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng 
cáo và marketing bằng biểu ngữ trực tuyến; dịch vụ thiết kế biểu ngữ (banner) dùng để 
quảng cáo (thiết kế vật liệu quảng cáo); dịch vụ quảng cáo và marketing bằng biểu ngữ, 
văn bản, hình ảnh và video; quảng bá dịch vụ thiết kế website và thiết kế mẫu thư điện tử 
cho người khác thông qua một website mẫu thể hiện các thiết kế website, mẫu thiết kế 
website và mẫu thiết kế thư điện tử được các nhà thiết kế tải lên; dịch vụ quản lý kênh 
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truyền thông cho mục đích hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin 
và cố vấn về các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông bao gồm dịch vụ truyền thông tin và dữ 
liệu điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ phòng thoại internet (chatrooms ) 
và diễn đàn trực tuyến; cung cấp dịch vụ phòng thoại internet (chatrooms) và bảng tin 
điện tử để truyền gửi thông điệp giữa những người dùng máy tính liên quan đến phương 
tiện truyền thông điện tử và bán dịch vụ, hàng hóa; truyền thông tin về nhiều chủ đề thông 
qua kênh trực tuyến và mạng máy tính toàn cầu; truyền trực tiếp các tập tin điện tử, sản 
phẩm số và ấn bản số bao gồm bản ghi âm thanh (bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), 
tệp tin đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế số, video ghi lại hoạt 
động trên màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh máy tính, sách điện tử, văn bản, video 
(gồm hiệu ứng video và video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu hướng dẫn, phần 
mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo 
bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu tượng, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm 
hỗ trợ, trò chơi điện tử và tệp tin âm nhạc; cung cấp dịch vụ truy cập dịch vụ máy tính và 
cơ sở dữ liệu trực tuyến; cung cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu máy tính 
(bao gồm cơ sở dữ liệu trực tuyến), mạng máy tính, internet và website, dịch vụ cổng 
thông tin điện tử website và cổng thông tin điện tử internet; dịch vụ truyền thông dữ liệu 
điện tử; cung cấp các đường dẫn liên kết (links) dữ liệu điện tử; các dịch vụ tư vấn, cung 
cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, bao gồm cung cấp khóa học và 
lớp phụ đạo về đồ họa, hình ảnh động, thiết kế, nhiếp ảnh, video, viết văn và âm nhạc; 
cung cấp dịch vụ đào tạo; hướng dẫn sử dụng máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy; 
dịch vụ sản xuất video và hình ảnh động; dịch vụ biên tập video và hình ảnh động; dịch vụ 
giáo dục, bao gồm cung cấp khóa học và lớp phụ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, truyền 
thông, năng suất kinh doanh, phát triển cá nhân, công nghệ thông tin, thiết kế sáng tạo, 
thiết kế website, phát triển website, thiết kế mẫu/ khuôn kỹ thuật số, thiết kế bản in, thiết 
kế đồ họa, mỹ thuật và hàng thủ công, sản xuất tác phẩm audio (âm thanh), sản xuất 
video, sản xuất phim, phim hoạt hình, nhiếp ảnh, sáng tác văn học, âm nhạc và giải trí; 
dịch vụ sản xuất video phát trên website; dịch vụ hướng dẫn sử dụng tài nguyên trực tuyến 
(tài liệu giáo dục) trong lĩnh vực phần mềm máy tính và website cho người khác; sản xuất 
nội dung tư liệu đa phương tiện (multimedia) cho mục đích giải trí hoặc giáo dục; tổ chức 
các cuộc thi; dịch vụ xuất bản ấn phẩm điện tử; dịch vụ xuấn bản thông tin điện tử (có 
tương tác và không tương tác) liên quan đến nhiều chủ đề, bao gồm kênh trực tuyến, kênh 
truyền thông đa phương tiện và thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ xuất bản ấn 
phẩm điện tử bao gồm xuất bản các sản phẩm số như audio (âm thanh) (bao gồm bản ghi 
âm nhạc và ứng dụng âm thanh), sản phẩm đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội 
dung thiết kế kỹ thuật số, video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, câu lệnh và tập 
lệnh, sách điện tử, văn bản, video (bao gồm hiệu ứng video và đoạn video chưa qua chỉnh 
sửa), tài liệu giới thiệu/ hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), 
hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu tượng nhỏ, 
phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi và sản phẩm âm nhạc; 
dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; dịch vụ cung cấp nền tảng phần mềm theo yêu cầu (một loại dịch vụ điện toán 
đám mây - "Platform as a service"); thiết kế, tạo lập, cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ (hosting) và bảo trì trang tin điện tử (website) cho người khác; cho thuê không 
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gian lưu trữ nội dung số trên internet; cho thuê không gian lưu trữ website của người khác 
trên máy chủ dùng cho mạng máy tính toàn cầu; cung cấp phần mềm truy cập từ xa theo 
yêu cầu; cung cấp nền tảng phần mềm phân tích dữ liệu; dịch vụ thiết kế website; thiết kế 
và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với 
phần mềm máy tính không tải về được dùng trong thiết kế, tạo lập, tùy chỉnh, lưu trữ trên 
máy tính chủ, chỉnh sửa, bảo trì và cập nhật website và các trang web cho người khác trên 
mạng máy tính toàn cầu, các thiết bị di động, các mạng xã hội và các ứng dụng; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm không tải về được để thiết kế hạ tầng và giao 
diện website; dịch vụ nhà cung cấp ứng dụng bao gồm cho thuê không gian lưu trữ trên 
máy tính chủ, chỉnh sửa, quản lý, phát triển và bảo trì ứng dụng, phần mềm và website 
cho người khác trên mạng máy tính toàn cầu, các thiết bị di động, các mạng xã hội và các 
ứng dụng; dịch vụ kỹ thuật máy tính (computer engineering - còn gọi là dịch vụ xây dựng 
và phát triển máy tính cả về phần cứng và phần mềm); thiết kế cơ sở dữ liệu máy tính; lập 
trình phần mềm máy tính; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ khắc phục lỗi phần mềm; dịch 
vụ cho thuê không gian lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây; dịch vụ thiết kế đồ 
họa; dịch vụ thiết kế logo; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế và bảo trì liên quan đến chương 
trình phần mềm máy tính; dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ tạo lập websites 
và ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML); thiết kế, tạo lập và cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ (hosting) các website dùng cho việc thanh toán hóa đơn; cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực thiết kế website và kiến trúc website để người thiết kế và kiến trúc 
sư xây dựng website sử dụng thông qua website; dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ điện 
toán đám mây đặc trưng bởi phần mềm cho người khác sử dụng trong việc thiết kế, tạo 
lập, tùy chỉnh, chỉnh sửa, bảo trì và cập nhật website và các trang web trên mạng máy tính 
toàn cầu, thiết bị di động, mạng xã hội và các ứng dụng; cung cấp quyền sử dụng tạm thời 
đối với ứng dụng phần mềm trên nền tảng web để sử dụng như một ứng dụng thiết kế, cho 
phép tạo lập bản thiết kế web hoặc bản thiết kế để in ấn ví dụ như tài liệu marketing, hình 
ảnh hoặc biểu ngữ (banner) của website; cung cấp hệ thống máy tính ảo và môi trường 
vận hành máy tính ảo sử dụng công nghệ điện toán đám mây; dịch vụ phát triển và lưu trữ 
máy chủ trên mạng máy tính toàn cầu nhằm hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử; cho thuê 
không gian lưu trữ website tương tác có sử dụng công nghệ cho phép người sử dụng tải 
lên, tải xuống, chia sẻ và bán các tệp tin tùy chỉnh và các tập tin điện tử có gắn nhãn, các 
sản phẩm và ấn phẩm kỹ thuật số, bao gồm bản ghi âm thanh (bao gồm bản ghi âm nhạc 
và hiệu ứng âm thanh), hình ảnh đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết 
kế kỹ thuật số, video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh, sách 
điện tử, văn bản, video (bao gồm hiệu ứng video và đoạn video chưa qua chỉnh sửa), tài 
liệu giới thiệu/ hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh 
động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu tượng nhỏ, phông nền và 
mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi và tệp tin âm nhạc; dịch vụ lưu trữ tệp 
tin điện tử, các sản phẩm và ấn phẩm kỹ thuật số, bao gồm bản ghi âm thanh (bao gồm 
bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), hình ảnh đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, khuôn/mẫu 
thiết kế, nội dung thiết kế kỹ thuật số, video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, câu 
lệnh và tập lệnh, sách điện tử, văn bản, video (bao gồm hiệu ứng video và đoạn video chưa 
qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu/ hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba 
chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu 
tượng nhỏ, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi và tệp tin âm 
nhạc; dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ sử dụng máy tính; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 45: Quản lý pháp lý giấy phép li-xăng; dịch vụ li-xăng phần mềm và công cụ sử 
dụng để tạo lập mục quảng cáo, biểu ngữ (banner), website, video, hình ảnh đồ họa và lô-
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gô có thể tùy chỉnh; dịch vụ li-xăng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền sao chép đối với 
bản ghi âm thanh (bao gồm bản ghi âm nhạc và hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ họa, hình 
ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung thiết kế kỹ thuật số, video ghi lại hoạt động trên 
màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh, sách điện tử, văn bản, video (bao gồm hiệu ứng 
video và đoạn video chưa qua chỉnh sửa), tài liệu giới thiệu hướng dẫn, phần mềm, hình 
ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật 
đồ họa vectơ, biểu tượng nhỏ, phông nền và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò 
chơi và tệp tin âm nhạc; dịch vụ li-xăng đối với bản ghi âm thanh (bao gồm bản ghi âm 
nhạc và hiệu ứng âm thanh), tệp tin đồ họa, hình ảnh, ảnh chụp, mẫu thiết kế, nội dung 
thiết kế kỹ thuật số, video ghi lại hoạt động trên màn hình máy tính, câu lệnh và tập lệnh, 
sách điện tử, văn bản, video (bao gồm hiệu ứng video và đoạn video chưa qua chỉnh sửa), 
tài liệu giới thiệu/ hướng dẫn, phần mềm, hình ảnh đồ họa, mô hình ba chiều (3D), hình 
ảnh động, phông chữ, hình ảnh tạo bằng kỹ thuật đồ họa vectơ, biểu tượng nhỏ, phông nền 
và mẫu dùng cho website, phần mềm hỗ trợ, trò chơi và tệp tin âm nhạc cho người khác, 
trên mạng máy tính và mạng thông tin liên lạc toàn cầu; dịch vụ đăng ký tên miền; quản 
lý tên miền cho người khác; dịch vụ kho lưu trữ phục vụ điện ảnh, cụ thể là cho thuê 
quyền sao chép video, các đoạn video ngắn và phim; dịch vụ kho lưu trữ phục vụ nhiếp 
ảnh, cụ thể là cho người khác thuê quyền sao chép ảnh chụp, bản in trên giấy kính (dùng 
cho máy chiếu) và nội dung số; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2017-30200 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đen, ghi, trắng. 
(731) DII WELLNESS SKINCARE 

COMPANY LIMITED  (TH) 
No. 384/206, Mu 2, Bang Khen Sub-
district, Mueang Nonthaburi District, 
Nonthaburi Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; nước hoa; sữa tắm; dầu gội. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các mặt hàng mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; tư vấn trong lĩnh vực làm đẹp; dịch vụ spa; thẩm mỹ 
viện.  

 

 
(210) 4-2017-30226 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 85484018 30.11.2011 US 

(731) MITSUBISHI TANABE PHARMA 
CORPORATION   (JP) 
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-
shi Osaka 541-8505 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2017-30240 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.1.9 
(591) Đỏ, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê ái Vân  (VN) 
23 Lê Thành Phương, phường 2, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; dịch vụ khuân vác, bốc dỡ; cho 

thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; 
vận tải; bãi đỗ xe; cho thuê xe. 

 

 
(210) 4-2017-30241 (220) 20.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.1.9; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê ái Vân  (VN) 
23 Lê Thành Phương, phường 2, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; quả tươi. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; dịch vụ khuân vác, bốc dỡ; cho 
thuê kho chứa hàng; dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hoá; 
vận tải; bãi đỗ xe; cho thuê xe. 

 

 
(210) 4-2017-30265 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MGS   (VN) 
Số 02 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung 
Hòa, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính dùng cho các thiết bị thông tin liên lạc; phần mềm 

ứng dụng máy vi tính có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; thiết bị đầu cuối an toàn cho các giao dịch điện tử; 
thiết bị đầu cuối của máy tính tiền điện tử dùng cho các điểm bán hàng và cung cấp dịch 
vụ các điểm giao dịch; phần mềm máy tính dùng trong thương mại điện tử cho phép người 
sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử thông qua mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; biên tập các thông tin 
quảng cáo để sử dụng như là trang thông tin điện tử trên internet; marketing; cung cấp chợ 
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trực tuyến cho người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ mua bán máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính; dịch vụ mua bán thiết bị điện tử viễn thông.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư; lập kế hoạch và quản lý tài chính; tư 
vấn tài chính; hoạt động trung gian tiền tệ khác; hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và tổ 
chức tài chính khác; hoạt động quản lý quỹ. 

 
Nhóm 38: Truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 
tính; truyền tập tin số; dịch vụ cung cấp truy cập đến các trang mạng thông qua thẩm 
định; dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin mạng trao đổi dữ liệu và thông 
tin; dịch vụ tham gia cung cấp diễn đàn thảo luận trên internet.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi 
tính; thiết kế và phát triển phần mềm cho máy vi tính; cung cấp thông tin về công nghệ 
máy tính và lập trình thông qua trang web. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không 
thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới).  

 

 
(210) 4-2017-30266 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần MGS  (VN) 
Số 02 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung 
Hòa, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư; lập kế hoạch và quản lý tài chính; tư 

vấn tài chính; hoạt động trung gian tiền tệ khác; hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và tổ 
chức tài chính khác; hoạt động quản lý quỹ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; giáo dục; đào tạo; xuất bản sách; tổ chức các hoạt động thể 
thao và văn hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không 
thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới).  
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(210) 4-2017-30267 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7; 2.3.1; A2.3.24; A2.3.23 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Lương Thị Năm  (VN) 
Căn 6.2 Bitexco đường N.17, phường 
Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

 
(210) 4-2017-30268 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xám. 
(731) Nguyễn Mậu Phúc  (VN) 

11/23 hẻm 11, đường số 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, trang phục trẻ em.  
 

 
(210) 4-2017-30288 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 
(731) HYPERTHERM, INC.  (US) 

Etna Road, P.O. Box 5010, Hanover, NH 
03755, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt dùng bằng laze và bộ phận thay thế của chúng; máy và dụng cụ cắt 

bằng laze, không dùng cho mục đích y tế; máy gia công cơ khí bằng laze. 
 

Nhóm 09: Thiết bị tạo laze dùng cho máy cắt nhiệt độ cao; chương trình máy tính cho 
máy gia công cơ khí bằng laze; thiết bị tạo laze sử dụng trong công nghiệp; thiết bị tạo 
laze dùng cho máy công cụ; thiết bị tạo laze sử dụng trong khoa học. 
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(210) 4-2017-30309 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lục, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Dục 
Hiên   (VN) 
Số 2, ngách 9 ngõ 273 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng 

sắt; két an toàn (kim loại hoặc phi kim loại). 
 

Nhóm 07: Máy gia công kính/thủy tinh.  
 

Nhóm 11: Thiết bị để cấp nước và mục đích vệ sinh, cụ thể là: vòi nước và thiết bị nhà 
tắm. 

 
Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ 
làm bằng sắt; buôn bán máy gia công kính/thủy tinh và dao kim cương cắt kính; buôn bán 
thiết bị để cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-30359 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.18; 26.4.7; 14.9.1; 10.3.8 
(591) Trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tài Sản Số   (VN) 
14 ngách 17/14 ngõ 17, phố Phùng Chí 
Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, thương mại điện tử, hoạt động văn phòng; quản 
cáo trực tuyến.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ 
thu hộ cước phí, dịch vụ môi giới. 

 
Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức hoạt động thể thao văn hóa.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, thiết kế, phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
961 

(210) 4-2017-30363 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.2; 25.5.1; 26.4.3 
(591) Xanh lam đậm, hồng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Và 

Truyền thông Đa phương tiện 
S3  (VN) 
Số 27, ngách 108, ngõ Xã Đàn 2, phố Xã 
Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn và cung cấp các giải pháp tiếp thị, quảng cáo, truyền thông (giới thiệu, 

quảng bá) bằng công cụ số (tệp tin, hình ảnh, vi-đê-ô, tương tác thực tế ảo, trang mạng 
trực tuyến); tư vấn, quản lý và tiếp thị thương hiệu cho các doanh nghiệp và/hoặc cá nhân; 
marketing; quảng cáo; quảng cáo truyền hình; sản xuất phim quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Đào tạo trong lĩnh vực làm phim, hậu kỳ và kỹ xảo điện ảnh;  đào tạo diễn 
xuất; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình phát thanh truyền hình; 
sản xuất vi-đê-ô ca nhạc giải trí; viết kịch bản phim, trừ phim quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-30409 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.2; 26.11.3; A5.7.23; 5.7.11 
(540) 

  

(731) Vũ Đình Nguyễn  (VN) 
54/1 ấp 3, Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng, lát quả, lát trái cây sấy khô; vỏ trái cây; củi của trái cây; trái 

cây trộn; trái cây được bảo quản; quả đóng hộp, trái cây đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây.  

 
Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; trái cây có múi, tươi, quả tươi, quả 
cam tươi 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không 
có cồn; nước ép trái cây, nước quả ép; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống] 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống có cồn chứa hoa quả, đồ uống hoa quả có 
cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; chiết xuất trái cây [có cồn].  

 
Nhóm 35: Đại lý bán trái cây; nhượng quyền thương mại.   
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-30429 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.21; 24.15.2 
(591) Trắng, đen và ghi. 

(540) 

 

(731) Tổng công ty cổ phần y tế 
DANAMECO  (VN) 
Số 105 đường Hùng Vương, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Bông; băng; gạc y tế; gói bông băng gạc y tế. 
 

Nhóm 10: Khẩu trang y tế; tấm trải giường y tế; khăn y tế; băng cuộn y tế; băng thun y tế; 
trang phục bảo hộ chống dịch, phẫu thuật và trang phục cho trung tâm spa chăm sóc sức 
khỏe gồm: quần, áo, giầy, mũ, găng tay, khẩu trang. 

 
Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị y tế; xuất nhập khẩu: trang thiết bị y tế. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt trang thiết bị y tế; sửa chữa trang thiết bị y tế; bảo trì trang thiết bị y tế; 
dịch vụ giặt tẩy trang phục và đồ vải y tế; dịch vụ tẩy uế; dịch vụ tẩy trùng. 

 
Nhóm 41: Giáo dục: đào tạo hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng: labo xét nghiệm, phòng mổ, phòng X-quang, công 
trình chuyên ngành y tế. 

 

(210) 4-2017-30431 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Ricons  (VN) 
236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đấu giá bất động sản và quyền sử dụng đất. 
 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; mua bán bất động sản, kinh doanh quyền sử dụng đất 
thuộc chủ sở hữu; môi giới bất động sản; quản lý dự án (bất động sản). 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ; thi công xây dựng công trình công trình công ích; hoàn 
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thiện công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không 
khí; lắp đặt hệ thống điện. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; dịch vụ lưu kho, dịch vụ lưu giữ hàng hóa. 

 
Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc chuyên dụng; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có 
liên quan. 

 

 
(210) 4-2017-30456 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.8; 26.15.15; 26.15.25 
(591) Đen, ghi. 
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe có động cơ; phương tiện phục vụ việc đi lại trên mặt đất, trên không 

và/hoặc dưới nước; xe thương mại; phương tiện giao thông đường bộ và động cơ của 
chúng; xe quân sự; xe cảnh sát; xe moóc; phụ tùng, linh kiện, và phụ kiện cho tất cả các 
hàng hóa nói trên; vỏ bọc đã tạo hình cho bánh lái xe cộ, ghế ngồi của xe cộ, bánh xe dự 
phòng và cho xe cộ; bơm lốp xe; bạt trùm khít cho xe cộ, tấm lệch dòng khí động lực cho 
xe cộ; vỏ bọc cho xe cộ; ghế ngồi cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ em trên xe cộ; tấm che 
nắng, giá để hành lý gắn trên nóc xe, giá và lưới trùm để hành lý, giá để xe đạp, giá để 
ván lướt sóng, giá để ván trượt tuyết, và xích đi trên tuyết, tất cả dành cho xe cộ. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; xe mô hình thu nhở và bộ dụng cụ kèm theo; 
xe đồ chơi, xe tải đồ chơi, xe hơi đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; bộ tranh ghép hình; quả 
bóng bay để chơi; dụng cụ thể thao; đồ trang trí giáng sinh, cụ thể là đồ trang trí cây Noel 
(trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 37: Chuyển đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tẩy rửa, bảo trì, chăm sóc, làm sạch và sơn 
xe cộ, máy và động cơ, và các bộ phận của chúng, sửa chữa xe cộ; hoàn thiện và điều 
chỉnh xe có động cơ, bao gồm trong Nhóm 37; tùy chỉnh ô tô theo yêu cầu, bao gồm trong 
Nhóm 37. 

 

 
(210) 4-2017-30457 (220) 21.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.8; 26.15.15; 26.15.25 
(591) Đen, ghi. 
(731) JAGUAR LAND ROVER LIMITED  

(GB) 
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 
4LF, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ; xe có động cơ; phương tiện phục vụ việc đi lại trên mặt đất, trên không 
và/hoặc dưới nước; xe thương mại; phương tiện giao thông đường bộ và động cơ của 
chúng; xe quân sự; xe cảnh sát; xe moóc; phụ tùng, linh kiện, và phụ kiện cho tất cả các 
hàng hóa nói trên; vỏ bọc đã tạo hình cho bánh lái xe cộ, ghế ngồi của xe cộ, bánh xe dự 
phòng và cho xe cộ;  bơm lốp xe; bạt trùm khít cho xe cộ; tấm lệch dòng khí động lực cho 
xe cộ; vỏ bọc cho xe cộ; ghế ngồi cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và trẻ em trên xe cộ; tấm che 
nắng, giá để hành lý gắn trên nóc xe, giá và lưới trùm để hành lý, giá để xe đạp, giá để 
ván lướt sóng, giá để ván trượt tuyết, và xích đi trên tuyết, tất cả dành cho xe cộ. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; xe mô hình thu nhỏ và bộ dụng cụ kèm theo; 
xe đồ chơi, xe tải đồ chơi, xe hơi đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; bộ tranh ghép hình; quả 
bóng bay để chơi; dụng cụ thể thao; đồ trang trí giáng sinh, cụ thể là đồ trang trí cây Noel 
(trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 37: Chuyển đổi, sửa chữa, bảo dưỡng, tẩy rửa, bảo trì, chăm sóc, làm sạch và sơn 
xe cộ, máy và động cơ, và các bộ phận của chúng, sửa chữa xe cộ; hoàn thiện và điều 
chỉnh xe có động cơ, bao gồm trong Nhóm 37; tùy chỉnh ô tô theo yêu cầu, bao gồm 
trong. 

 

 
(210) 4-2017-30472 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhịp Cầu Thế 
Giới   (VN) 
Số 1A/254D Minh Khai, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: hạt điều đã chế biến với các hương vị khác nhau: rang muối, rang vị caramen, 
vị tỏi, vị cay. 

 

Nhóm 31: Hạt điều thô. 
 

 
(210) 4-2017-30485 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 5.7.3 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đen, hồng, đỏ, vàng, nâu 

(540) 

   

(731) Công ty Lương Thực Đồng 
Tháp - công ty TNHH một 
thành viên Tổng công ty 
Lương Thực Miền Nam  (VN) 
Số 531, quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2017-30486 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 3.7.11; 3.7.16; 5.7.3 
(591) Xanh da trời, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đen, hồng, hồng nhạt, đỏ, vàng. 

(540) 

   

(731) Công ty Lương Thực Đồng 
Tháp - công ty TNHH một 
thành viên Tổng công ty 
Lương Thực Miền Nam   (VN) 
Số 531, quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2017-30487 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đào Thị Ngân Hằng  (VN) 
P104-H1, khu tập thể Thanh Xuân Nam, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản trị nhân sự; bán đấu 

giá; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng (dịch vụ đại diện theo ủy quyền để bảo vệ 
quyền lợi khách hàng); dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ tư vấn sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ hòa giải. 

 

 
(210) 4-2017-30508 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.7; A3.2.24 
(731) WINKY INTERNATIONAL LIMITED  

(HK) 
Unit 1002B6, 10/F, Sunbeam Centre, 27 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính quang học; kính râm; kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; gọng kính đeo 

mắt; kính đeo mắt (quang học).  
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(210) 4-2017-30520 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; A11.1.4; 26.4.2; A8.5.3 
(591) Đen, cam, trắng, nâu, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
xúc xích J.O.N.T.Y  (VN) 
Số 119F, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân 
Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích đông lạnh; thịt xông khói; thịt nguội (giăm bông).  
 

Nhóm 30: Bánh nướng thịt (bánh nhân thịt chưa qua chế biến); bánh mỳ kẹp thịt (bánh 
hăm bơ gơ). 

 

 
(210) 4-2017-30522 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A19.7.16; 26.1.1; 5.7.3; 25.1.6 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, xanh dương 

nhạt, xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; xiro và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
 

 
(210) 4-2017-30664 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Trọng Đàn  (VN) 

Tầng 25A, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 
138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
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chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-30665 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Trọng Đàn  (VN) 

Tầng 25A, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 
138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-30666 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Trọng Đàn  (VN) 

Tầng 25A, tòa nhà Mỹ Đình Plaza, số 
138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
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nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-30685 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; 5.7.3; A5.3.13; A24.15.7; 

24.15.21 
(591) Vàng, xanh lá, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Phương 
Long  (VN) 
Lô C4-9, đường N8, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (như: bánh tráng, bún, phở, hủ tiếu, miến, 

bánh canh, bánh hỏi), sản phẩm làm chủ yếu từ bột mỳ (như: mì trứng, mì cà rốt, mì củ 
dền, mì bí đỏ); sản phẩm làm từ hạt đậu (như: miến đậu). 

 

 
(210) 4-2017-30686 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Phương 
Long   (VN) 
Lô C4-9, đường N8, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ gạo (dạng khô) (như: bánh tráng, bún, phở, hủ tiếu, miến, 

bánh canh, bánh hỏi), sản phẩm làm chủ yếu từ bột mỳ (như: mì trứng, mì cà rốt, mì củ 
dền, mì bí đỏ); sản phẩm làm từ hạt đậu (như: miến đậu). 

 

 
(210) 4-2017-30705 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; 1.15.15; A24.15.7 
(591) Xanh tím than, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Lệnh Lợi  (VN) 
SN 45 ngõ 1, TT BTL Tăng Thiết Giáp, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 
phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm dùng để đánh bóng, cọ rửa và chế phẩm để mài; chế 
phẩm dùng để rửa bát đĩa; xà phòng; nước rửa tay (không chứa dược chất và không dùng 
cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 05: Chất tẩy uể (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng và động vật có hại; chất diệt vi khuẩn; 
thuốc trừ sâu, cỏ dại; chất khử mùi (không dùng cho cá nhân); chế phẩm làm mát sạch 
không khí.  

 
Nhóm 21: Các loại dụng cụ và vật liệu không chạy bằng điện dùng chọ mục đích lau dọn; 
chất liệu dệt dùng để lau chùi, làm sạch bụi và đánh bóng; các chất liệu dệt đã được ngâm 
tẩm dùng để lau chùi, làm sạch và đánh bóng; các tấm đệm dùng để chà xát hoặc làm 
sạch; các loại bọt biển.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản 
xuất và mục đích y tế), chế phẩm dùng để tẩy trắng, chế phẩm dùng để đánh bóng, cọ rửa 
và chế phẩm để mài, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, xà phòng, nước rửa tay (không chứa 
dược chất và không dùng cho mục đích y tế), chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế), chế 
phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, côn trùng và 
động vật có hại, chất diệt vi khuẩn, thuốc trừ sâu, cỏ dại, chất khử mùi (không dùng cho 
cá nhân), chế phẩm làm mát sạch không khí, các loại dụng cụ và vật liệu không chạy bằng 
điện dùng chọ mục đích lau dọn, chất liệu dệt dùng để lau chùi, làm sạch bụi và đánh 
bóng, các chất liệu dệt đã được ngâm tẩm dùng để lau chùi, làm sạch và đánh bóng, các 
tấm đệm dùng để chà xát hoặc làm sạch, các loại bọt biển và nùi cao su, hóa chất dùng xử 
lý nước - môi trường, hóa chất dùng làm bóng làm sáng màu dùng trong công nghiệp, hóa 
chất dùng trong mục đích nông nghiệp (không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ), chất khử màu dùng trong công nghiệp, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 
xuất, hóa chất để lọc.  

 

 
(210) 4-2017-30711 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) REBECCA MINKOFF HOLDINGS 

LLC    (US) 
16 West 22nd Street, 7th Floor, New 
York, NY 10010, United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm nói chung, bao gồm nước hoa, nước thơm, nước thơm để xức sau khi 

tắm, tinh dầu, chế phẩm làm thơm không khí; xà phòng, gel, và sản phẩm làm sạch cơ thể 
khác và chế phẩm để tắm.  

 
Nhóm 09: Kính mắt, cụ thể là: kính râm, kính đeo mắt, khung kính mắt và hộp đựng kính 
mắt; các sản phẩm và phụ kiện làm bằng da hoặc không bằng da, cụ thể là túi đựng máy 
tính, túi đựng máy tính xách tay, bao đựng bảo vệ và vỏ bọc cho điện thoại di động, máy 
tính xách tay, máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị sạc pin; đế sạc không dây; nam châm trang 
trí.    
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Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức, bao gồm: vòng cổ, vòng đeo tay, nhẫn, đồ nữ 
trang giá rẻ, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.    

 
Nhóm 18: Túi thể thao đa dụng; túi du lịch đa dụng; dây da thuộc đa dụng; ba lô; túi đựng 
phụ kiện cho trẻ sơ sinh; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ tài liệu; bao để móc chìa 
khóa; ví cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay nhỏ cho phụ nữ (túi clutch); ví đựng tiền xu, túi 
đựng dụng cụ tập yoga; túi cho người tập thể dục; túi xách tay; túi có quai đeo ngang vai 
(túi hobo); bìa bọc hộ chiếu bằng da; ví bỏ túi; ví tiền; cặp đeo vai; túi mua hàng; túi đeo 
vai; túi xách lớn cầm tay (túi tote); túi du lịch gồm hành lý; ví đựng nhỏ; ví đựng bao gồm 
ví đựng thẻ; túi nhỏ đeo ở cổ tay; ô; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong).     

 
Nhóm 25: Giày thể thao; quần thể thao; áo thể thao; quần ngắn thể thao; váy thể thao, 
quần áo bó dùng cho thể thao; thắt lưng (trang phục); áo vét, áo cánh, váy; đồ đi ở chân, 
trang phục dệt kim; áo khoác; quần bò (quần jean); quần đan; áo đan; thắt lưng da (trang 
phục); quần ống bó (quần dài); ca vát; áo choàng; quần áo ngủ; quần dài; khăn quàng cổ, 
áo sơ mi; quần đùi; chân váy; tất ngắn cổ; áo nịt len thể thao; áo len dài tay; quần áo bơi; 
áo thun ngắn tay; quần áo bó; quần áo lót; áo gilê.    

 
Nhóm 35: Các dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán trực tuyến cho các sản phẩm sau: túi xách 
tay, ví đựng, quần áo thời trang, đồ đi ở chân, nước hoa, mỹ phẩm, kính mắt, đồ trang sức, 
đồng hồ, nến, đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2017-30712 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) REBECCA MINKOFF HOLDINGS 

LLC    (US) 
16 West 22nd Street, 7th Floor, New 
York, NY 10010, United States   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm nói chung, bao gồm nước hoa, nước thơm, nước thơm để xức sau khi 

tắm, tinh dầu, chế phẩm làm thơm không khí; xà phòng, gel, và sản phẩm làm sạch cơ thể 
khác và chế phẩm để tắm.    

 
Nhóm 09: Kính mắt, cụ thể là: kính râm, kính đeo mắt, khung kính mắt và hộp đựng kính 
mắt; các sản phẩm và phụ kiện làm bằng da hoặc không bằng da, cụ thể là túi đựng máy 
tính, túi đựng máy tính xách tay, bao đựng bảo vệ và vỏ bọc cho điện thoại di động, máy 
tính xách tay, máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị sạc pin; đế sạc không dây; nam châm trang 
trí.    

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức, bao gồm: vòng cổ, vòng đeo tay, nhẫn, đồ nữ 
trang giá rẻ, kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm.    

 
Nhóm 18: Túi thể thao đa dụng; túi du lịch đa dụng; dây da thuộc đa dụng; ba lô; túi đựng 
phụ kiện cho trẻ sơ sinh; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ tài liệu; bao để móc chìa 
khóa; ví cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay nhỏ cho phụ nữ (túi clutch); ví đựng tiền xu, túi 
đựng dụng cụ tập yoga; túi cho người tập thể dục; túi xách tay; túi có quai đeo ngang vai 
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(túi hobo); bìa bọc hộ chiếu bằng da; ví bỏ túi; ví tiền; cặp đeo vai; túi mua hàng; túi đeo 
vai; túi xách lớn cầm tay (túi tote); túi du lịch gồm hành lý; ví đựng nhỏ; ví đựng bao gồm 
ví đựng thẻ; túi nhỏ đeo ở cổ tay; ô; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong).     

 
Nhóm 25: Giày thể thao; quần thể thao; áo thể thao; quần ngắn thể thao; váy thể thao, 
quần áo bó dùng cho thể thao; thắt lưng (trang phục); áo vét, áo cánh, váy; đồ đi ở chân, 
trang phục dệt kim; áo khoác; quần bò (quần jean); quần đan; áo đan; thắt lưng da (trang 
phục); quần ống bó (quần dài); ca vát; áo choàng; quần áo ngủ; quần dài; khăn quàng cổ, 
áo sơ mi; quần đùi; chân váy; tất ngắn cổ; áo nịt len thể thao; áo len dài tay; quần áo bơi; 
áo thun ngắn tay; quần áo bó; quần áo lót; áo gilê.    

 
Nhóm 35: Các dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán trực tuyến cho các sản phẩm sau: túi xách 
tay, ví đựng, quần áo thời trang, đồ đi ở chân, nước hoa, mỹ phẩm, kính mắt, đồ trang sức, 
đồng hồ, nến, đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2017-30714 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 

26.3.1; 26.3.4 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thu Hương  (VN) 
111/24 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ vật trang trí lưu động: đồng tiền bằng chất dẻo, cục vàng bằng chất dẻo, 

tượng thần tài bằng chất dẻo, bông mai bằng chất dẻo, tấm thẻ bằng chất dẻo được treo 
lên cây, lên tường vào dịp lễ tết để trang trí.  

 

Nhóm 28: Đồ trang trí cây thông Noel (trừ bánh kẹo và thiết bị chiếu sáng); quả cầu 
tuyết; bộ trứng trang trí; quà lưu niệm bằng giấy để tặng khách trong các bữa tiệc; đồ chơi 
của trẻ con.  

 

 
(210) 4-2017-30729 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 26.5.1; 25.7.20 
(591) Đen, đỏ đậm, nâu đậm, nâu nhạt. 
(731) KOCHEOLNAM HONGSAM CO., 

LTD.   (KR) 
Juno Bldg. 48, Dangsan-ro 54, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thanh nhân sâm đỏ [dùng làm thực phẩm bổ sung ăn kiêng]; nhân sâm đỏ cho 

trẻ em [dùng làm thực phẩm bổ sung ăn kiêng]; đồ ăn vặt nhâm sâm đỏ [dùng làm thực 
phẩm bổ sung ăn kiêng].   
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Nhóm 29: Thanh nhân sâm đỏ [dùng làm thực phẩm]; nhân sâm đỏ cho trẻ em [dùng làm 
thực phẩm]; đồ ăn vặt nhâm sâm đỏ [dùng làm thực phẩm]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn cho trẻ em có bổ sung nhân sâm đỏ. 

 

 
(210) 4-2017-30739 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.17; A25.7.5; A26.11.8; 2.9.12; 

25.7.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ truyền 

thông - phẫu thuật thẩm mỹ - 
chăm sóc sắc đẹp Ngôi Sao 
Xanh  (VN) 
24 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xăm hình; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ phòng khám đa khoa; dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2017-30741 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YAMADA BEE COMPANY, INC.  (JP) 

194 Ichiba, Kagamino-Cho, Tomata-
Gun, Okayama-Ken 708-0393 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm 
không chứa thuốc; nước xức tóc không chứa thuốc, chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc; mỹ phẩm; sữa rửa mặt; nước thơm để xức sau khi tắm; chế phẩm dưỡng tóc; chế 
phẩm chăm sóc tóc; kem mỹ phẩm; xà phòng và chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động 
sản xuất và mục đích y tế; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng; chất pha chế dầu thơm; chất 
thơm; móng (chân, tay) giả; lông mi giả; chế phẩm để tắm không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc 
thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; thuốc cao dán, 
vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế cho hóa chất vệ 
sinh; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt 
cỏ; sữa ong chúa cho mục đích y tế; sáp ong dùng cho mục đích dược phẩm; phấn hoa 
ong đã chế biến cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh; chế phẩm bổ sung ăn kiêng và dinh 
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dưỡng; phụ gia dinh dưỡng cho mục đích y tế, thuốc bổ; chế phẩm dược để kích thích mọc 
tóc; dược phẩm; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống cho trẻ em bé; sữa 
bột cho trẻ sơ sinh; giấy thấm dầu dùng cho mục đích y tế; viên nhện dược phẩm; vải gạc 
để băng bó; bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm; miếng che mắt bị thương dùng 
cho mục đích y tế; băng để băng tai; băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút 
dùng khi có kinh nguyệt; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; cao 
dán; băng dùng để băng bó; băng khử trùng dạng lỏng; miếng đệm chăm sóc ngực; bông 
tăm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bột nhồi và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; 
đường; mật ong; mật làm từ đường; men; bột nở; muối nấu ăn và muối dùng để bảo quản 
thực phẩm; mù tạt; dấm; xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh 
tự nhiên hoặc nhân tạo; bánh xăng đuých; bánh bao hấp nhân thịt băm (chukka-manjuh); 
bánh xăng đuých hăm-bơ-gơ; bánh pizza tươi; bánh mì kẹp xúc xích; bánh nhân thịt; đồ 
gia vị; ngũ cốc đã chế biến; si rô sô-cô-la; bột làm từ quả hạch; thảo mộc đã chế biến (gia 
vị); bữa ăn đã chế biến gồm chủ yếu là các loại hạt; cơm ăn liền và cháo ăn liền; sữa ong 
chúa; sáp ong. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước có ga và các loại đồ uống không cồn khác; 
si rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; nước ngọt; đồ uống hoa quả (không có 
cồn) và nước ép hoa quả; nước ép rau củ (đồ uống); tinh chất hoa bia để làm bia; đồ uống 
là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; cung cấp thông tin liên 

quan đến kinh doanh thương mại; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, đồ dùng vệ 

sinh cá nhân, xà phòng và chất tẩy rửa, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thức ăn đã chế biến 

và chất bổ sung dinh dưỡng, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ thức ăn và đồ uống, dịch vụ 

bán buôn hoặc bán lẻ chế phẩm để tắm, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ cầm tay có 

lưỡi cắt hoặc mũi nhọn, dụng cụ cầm tay và đồ ngũ kim, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

thiết bị nhà bếp, dụng cụ vệ sinh và dụng cụ cọ rửa, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ấn 

phẩm, giấy và văn phòng phẩm, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ sáp ong và nến, dịch vụ bán 

buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư y tế, dịch vụ bán buôn hoặc 

bán lẻ mỹ phẩm và dụng cụ vệ sinh trang điểm, dịch vụ mua sắm cho người khác [mua 

hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 

người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ tổ ong và các 

bộ phận và phụ kiện của chúng, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ cho lưới mắt cáo, dịch vụ 

bán buôn hoặc bán lẻ thiết bị tạo khói cho nghề nuôi ong, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

ong, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy li tâm (máy móc), dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

bẫy ong, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ nội thất, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo, 

dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ túi và túi nhỏ, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ cặp đựng giấy 

tờ tài liệu, ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa và ví đựng tiền xu, dịch vụ bán buôn 

hoặc bán lẻ đồ chơi, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ búp bê, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí [khuy áo], dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ củi đốt, 

dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ khăn bằng vải và khăn bỏ túi, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

tấm lót bình/cốc bằng giấy, da hoặc vải, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ chơi nhồi bông, 

dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dây treo trang trí điện thoại di động, dịch vụ bán buôn hoặc 

bán lẻ bao đựng điện thoại thông minh, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ dụng cụ thu gom 

côn trùng, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ giấy dính (văn phòng phẩm), dịch vụ bán buôn 
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hoặc bán lẻ nam châm trang trí, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ ô, dịch vụ bán buôn hoặc 

bán lẻ đèn lồng dùng nến, dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vòng đeo chìa khóa, dịch vụ bán 

buôn hoặc bán lẻ đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2017-30745 (220) 22.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.1.16; A5.1.12; 5.7.24; A11.3.3 

(591) Cam, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, 

xanh lá cây đậm, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Ngọc 
Châu  (VN) 
Số 2 đường Phan Bội Châu, phường Trần 

Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; trái cây dầm; trái cây trộn; trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Thạch hoa quả; kem trái cây (kem lạnh); đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông 

lạnh (dạng kem lạnh). 

 

Nhóm 31: Trái cây tươi; hạt (ngũ cốc).  

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước qnả ép; đồ uống không cồn; nước sinh tố.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, các loại nước ép từ trái cây tươi do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; quán giải khát. 
 

 
(210) 4-2017-30764 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư 
quốc tế Gia Bảo   (VN) 
D4/112/5 ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy cắt bê tông, máy tiện và cắt ren, máy khoan, máy quét tia la de, 

máy khoan rút lõi bê tông, máy uốn ống thủy lực, máy hàn que điện tử, máy ren răng ống, 

máy khoan từ. 
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(210) 4-2017-30766 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.5; 26.3.4 
(591) Đen, đỏ , đỏ mận. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đào 
tạo OPENM  (VN) 
2/1B Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2017-30768 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa chớp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 17: Mica bán thành phẩm. 
 

Nhóm 19: Khung cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
bằng nhựa (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); tấm panen xây dựng không bằng kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2017-30769 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
nhựa Đông á  (VN) 
Lô 1, CN5, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa chớp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 17: Mica bán thành phẩm. 
 

Nhóm 19: Khung cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
bằng nhựa (vật liệu xây dựng không bằng kim loại); tấm panen xây dựng không bằng kim 
loại. 
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(210) 4-2017-30804 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 
(591) Xanh rêu sáng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
Số 8, ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn; dầu ôliu cho thực phẩm; quả ôliu đã được bảo quản.  

 

 
(210) 4-2017-30813 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.13; 2.1.30 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, da người, hồng. 
(731) Công ty cổ phần VINACAM  

(VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-30833 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A5.3.13; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Đức Nguyễn   (VN) 
Số 91-93 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước uống. 
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(210) 4-2017-30834 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SAKATA SEED CORPORATION  (JP) 

7-1 Nakamachidai 2-chome, Tsuzuki-ku, 

Yokohama, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây non, cây bắp cải; hạt giống cây trồng; cây trồng; củ hành/củ tỏi; 

củ hoa; cây giống; hoa tự nhiên; rau tươi; quả tươi; thóc chưa xử lý; mạch nha dùng cho 

ngành bia và rượu; cây hoa bia; hạt (hạt giống); hạt (ngũ cốc); vừng, chưa chế biến; ngô; 

lúa mì; lúa mạch, lúa mạch đen; yến mạch; cỏ/rong làm thức ăn cho người và động vật; 

hoa khô để trang trí; vòng hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2017-30836 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SAKATA SEED CORPORATION  (JP) 

7-1 Nakamachidai 2-chome, Tsuzuki-ku, 

Yokohama, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây non, cây bắp cải; hạt giống cây trồng; cây trồng; củ hành/củ tỏi; 

củ hoa; cây giống; hoa tự nhiên; rau tươi; quả tươi; thóc chưa xử lý; mạch nha dùng cho 

ngành bia và rượu; cây hoa bia; hạt (hạt giống); hạt (ngũ cốc); vừng, chưa chế biến; ngô; 

lúa mì; lúa mạch, lúa mạch đen; yến mạch; cỏ/rong làm thức ăn cho người và động vật; 

hoa khô để trang trí; vòng hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2017-30837 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) SAKATA SEED CORPORATION  (JP) 

7-1 Nakamachidai 2-chome, Tsuzuki-ku, 

Yokohama, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây non, cây bông cải xanh; hạt giống cây trồng; cây trồng; củ 

hành/củ tỏi; củ hoa; cây giống; hoa tự nhiên; rau tươi; quả tươi; thóc chưa xử lý; mạch nha 

dùng cho ngành bia và rượu; cây hoa bia; hạt (hạt giống); hạt (ngũ cốc); vừng, chưa chế 

biến; ngô; lúa mì; lúa mạch, lúa mạch đen; yến mạch; cỏ/rong làm thức ăn cho người và 

động vật; hoa khô để trang trí; vòng hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2017-30842 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15 
(731) LAZADA SOUTH EAST ASIA PTE. 

LTD.   (SG) 
8 SHENTON WAY #43-01 
SINGAPORE 068811  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Thu gom vận chuyển tài liệu, hàng hoá, hàng hoá, bao bì; dịch vụ thu gom bưu 

kiện [vận chuyển]; dịch vụ thu gom hàng hoá [vận chuyển]; dịch vụ thông tin liên quan 
đến vị trí hàng hoá [vận chuyển]; định vị và theo dõi hàng hoá bằng máy tính [vận 
chuyển]; dịch vụ vận chuyển bao gồm vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá; hậu cần vận 
tải; lưu giữ hàng hoá bằng phòng tủ có khoá; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ làm từ 
thiện, cụ thể là phân phối [vận tải] hàng hóa như thực phẩm, đồ chơi, quần áo, đồ nội thất 
và đồ gia dụng; dịch vụ thông tin vận tải máy tính hoá; phân phối [vận tải] hàng hóa; vận 
tải, lưu giữ và giao hàng; môi giới vận tải; dịch vụ vận tải; lập kế hoạch phân phối máy 
tính hoá liên quan đến vận tải; phân phối (vận chuyển) bưu kiện; chuyển phát, phân phối 
(vận chuyển), vận chuyển, lưu giữ và nhận bưu kiện; theo dõi và truy tìm thư và bưu kiện; 
thu gom bưu kiện; dịch vụ đóng gói; dịch vụ vận chuyển; chuyển phát nhanh hàng hoá; 
sắp xếp để lưu giữ và vận chuyển hàng hoá; xếp dỡ hàng hoá [trong kho]; dịch vụ thu gom 
hàng hoá [vận chuyển]; xếp dỡ hàng hóa bằng tay [trong kho]; dịch vụ lưu kho hàng hoá; 
cung cấp thông tin, tư vấn và tham vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2017-30843 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24; 26.4.1; 26.4.7; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Kim Chính  

(VN) 
Đường 37, khu Tiền Trung, phường Ái 
Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Tinh bột nghệ vàng (thực phẩm chức năng), tinh bột nghệ đen (thực phẩm chức 
năng); tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng).  

 

Nhóm 29: Củ sen đã chế biến; long nhãn; ngô ngọt đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Gạo; bột sắn dây; hành gia vị.  
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi: ớt, bắp cải, khoai tây, ngô ngọt, súp lơ, chuối, vải thiều, ổi, 
cà rốt, tỏi, hành, bưởi.  
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(210) 4-2017-30880 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.21; 1.15.23; 26.1.5; 26.1.6 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THANKTRIPS  (VN)
153/10/2 đường số 5, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng. 
 

 
(210) 4-2017-30897 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Hưng Gia 
Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Dị Sử, thôn Nhân 

Vinh, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2017-30898 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đen, đỏ, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, 

trắng. 

(731) INCONTECH PTE LTD   (SG) 

56, Serangoon North Avenue 4, #06-03, 

Singapore 555851 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; kẹo, chứa thuốc; đồ uống y tế; chất bổ sung enzym dùng cho ăn 

kiêng; sợi dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 

dưỡng; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm 

vitamin. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
980 

(210) 4-2017-30899 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 25.3.1 
(591) Hồng, xanh lam, đen, trắng. 
(731) INCONTECH PTE LTD  (SG) 

56, Serangoon North Avenue 4, #06-03, 
Singapore 555851 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; kẹo, chứa thuốc; đồ uống y tế; chất bổ sung enzym dùng cho ăn 
kiêng; sợi dùng cho ăn kiêng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; chế phẩm 
vitamin. 

 

 
(210) 4-2017-30901 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.24; 26.4.9 
(591) Xám đen, trắng. 
(731) Đỗ Thành Trung  (VN) 

Số 115B, tổ 10B, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: thịt gia súc đã sơ chế, thịt gia cầm đã sơ chế, cá đã 
sơ chế, hải sản đã sơ chế, trứng, rau đã sơ chế.  

 

Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, ca cao, gia vị.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm tươi sống: gia súc (động vật sống), gia cầm (động vật sống), cá, hải 
sản, rau tươi.  

 
Nhóm 32: Nước không có cồn, nước hoa quả, nước si rô, bia.  

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2017-30904 (220) 25.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6 
(591) Nâu, đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân phối và 
Dịch vụ Hàng hoá DDT  (VN) 
Số 38 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 29: Dồi lợn; dồi; xúc xích; xúc xích cuộn bột nhào; xúc xích bọc bột nhào.  
 

 
(210) 4-2017-30978 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10 
(591) Cam, tím, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Thanh  (VN) 
TT Công ty Sứ, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; trường 

đào tạo [giáo dục]; khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; giáo dục thể chất; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục]. 

 

 
(210) 4-2017-30984 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Sinh Thịnh  (VN) 
Số 19, đường Chu Mạnh Trinh, tổ 11, ấp 
Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 11: Máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: lò sưởi, điều hoà không khí. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: hệ thống 
cấp thoát nước, lò sưởi, điều hoà không khí, hệ thống điện, hệ thống xây dựng khác; hoàn 
thiện công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-30985 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Sinh Thịnh  (VN) 
Số 19, đường Chu Mạnh Trinh, tổ 11, ấp 
Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 11: Máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: lò sưởi, điều hoà không khí. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: thiết bị cấp thoát 

nước, lò sưởi, điều hoà không khí, hệ thống điện điện, hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện 

công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-30986 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị lạnh 
Kingair Việt Nam  (VN) 
Số 6, lô S1, khu dân cư An Hoà 2, 

phường An Bình, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 11: Máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: lò sưởi, điều hoà không khí. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: hệ thống cấp thoát 

nước, lò sưởi, điều hoà không khí, hệ thống điện. 
 

 
(210) 4-2017-30987 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A16.1.11; 26.4.2 

(591) Cam, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam  (VN) 
Số 57, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; cho thuê 

không gian quảng cáo; dịch vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); 

đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác. 
 

Nhóm 38: Viễn thông; truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ cung cấp 

phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; cung cấp xuất bản ấn phẩm điện tử trực tuyến 

không tải xuống được; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực 

tuyến, không tải về. 
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(210) 4-2017-31017 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gỗ nhựa Việt 
ý  (VN) 
Lô 6, khu công nghiệp Bình Xuyên, xã 
Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ốp trần (phi kim loại); tấm ốp tường (phi kim loại); tấm gỗ nguyên liệu; 

tấm ốp sàn (phi kim loại); cửa nhựa; khung cửa nhựa.  
 

Nhóm 20: Bàn nhựa.  
 

 
(210) 4-2017-31019 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Khuất Thị Huyền  (VN) 
Căn hộ 804, tòa nhà B6B, khu đô thị 
Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Nước mắm, muối, gia vị.  
 

 
(210) 4-2017-31035 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 19.7.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lavineria   (VN) 
Số 87 đường 3 tháng 2, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 

 
(210) 4-2017-31037 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 7.1.24 
(591) Tím. 

(540) 

  

(731) Hoàng Đức Thắng   (VN) 
Park 10, tầng 31, căn 17 - khu đô thị 
Park Hill Times City, số 458 Minh Khai, 
phường Mai Động, qụận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc cho pin điện; loa; chân thiết bị nhiếp ảnh, giá đỡ cho thiết bị nhiếp 
ảnh; bộ sử dụng cho điện thoại không dùng tay; bao đựng điện thoại thông minh; gậy 
dùng để tự chụp ảnh.  

 
Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 

 

 
(210) 4-2017-31045 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A26.11.8 
(591) Vàng, tím, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LINDA SPA - 
COSMETIC  (VN) 
161-163-165 Xuân Hồng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; soda để tẩy trắng, natri cacbonat 

để tẩy trắng; chế phẩm collagen cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; gel làm trắng răng, chất làm trắng răng dạng gel; tinh dầu; chiết xuất của 
hoa (nước hoa); mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; lông mi giả; dầu xả 
tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; son 
môi; mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước sơn móng, dầu làm bóng móng; dầu gội 
đầu. 

 
Nhóm 08: Hộp dao cạo; kẹp là thẳng tóc, kẹp ép thẳng tóc; dụng cụ uốn lông mi; kẹp uốn 
tóc; giũa móng tay (tấm bìa cứng phủ bột mài); giũa với bề mặt là bột nhám; giũa (dụng 
cụ); dụng cụ đánh bóng móng tay, móng chân, dùng điện hoặc không dùng điện; kìm 
bấm, tỉa, cắt móng, kẹp móng. 

 

Nhóm 20: Đệm, nệm; đồ đạc trong nhà, đồ đạc; đồ đạc bằng kim loại, đồ đạc trong nhà 
bằng kim loại; giá trưng bày đồ trang sức; gương cầm tay; gương soi. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; que trộn mỹ phẩm; chổi lông trang điểm; đồ dùng tẩy 
trang; bông phấn trang điểm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ tuyển dụng lao động. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục); giảng dạy. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; 
dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2017-31085 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
985 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị khử trùng không khí; lò điện (dùng cho 
mục đích gia dụng); thiết bị sấy khô đồ giặt dùng điện; tủ lạnh chạy bằng điện; đèn đi ốt 
phát quang (thiết bị chiếu sáng), lò vi sóng để nấu nướng; máy làm sạch không khí; máy 
làm sạch không khí (dùng cho mục đích gia dụng). 

 

 
(210) 4-2017-31086 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị khử trùng không khí; lò điện (dùng cho 

mục đích gia dụng); thiết bị sấy khô đồ giặt dùng điện; tủ lạnh chạy bằng điện; đèn đi ốt 
phát quang (thiết bị chiếu sáng), lò vi sóng để nấu nướng; máy làm sạch không khí; máy 
làm sạch không khí (dùng cho mục đích gia dụng). 

 

 
(210) 4-2017-31087 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị khử trùng không khí; lò điện (dùng cho 

mục đích gia dụng); thiết bị sấy khô đồ giặt dùng điện; tủ lạnh chạy bằng điện; đèn đi ốt 
phát quang (thiết bị chiếu sáng), lò vi sóng để nấu nướng; máy làm sạch không khí; máy 
làm sạch không khí (dùng cho mục đích gia dụng). 

 

 
(210) 4-2017-31093 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7; A26.4.24; A26.11.8 
(731) WORLD KITCHEN, LLC  (US) 

9525 Bryn Mawr, Suite 300, Rosemont, 
IL 60018 USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 07: Máy trộn chạy điện. 
 

Nhóm 11: Máy pha cà phê, dùng điện; bình cà phê, dùng điện; khay làm nóng thức ăn, 
dùng điện; lò vi sóng; lò nướng bánh, dùng điện; lò nướng, dùng điện; ấm đun nước, dùng 
điện; nồi hấp, dùng điện; chảo rán sâu lòng, dùng điện; chảo rán, dùng điện; khuôn bánh 
quế, dùng điện; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng], dùng điện; bình đun nước nóng, dùng điện; 
chảo điện; nồi nấu chậm, dùng điện; vỉ nướng dùng trong nhà [thiết bị nấu nướng], dùng 
điện; quạt điện, bao gồm quạt trần, quạt sàn, quạt cửa sổ; nồi áp suất, dùng điện; máy làm 
kem lạnh, dùng điện; lò sưởi, dùng điện; tủ lạnh mang xách được; lò không sử dụng cho 
phòng thí nghiệm; máy làm bánh xăng-đuých dùng điện; máy làm bánh ngọt [thiết bị nấu 
nướng]; chảo làm nước sốt (nồi fondue) [thiết bị nấu nướng], dùng điện; thiết bị nấu thực 
phẩm bằng khí nóng; máy rang ngũ cốc [thiết bị nấu nướng]; máy làm bánh kếp [thiết bị 
nấu nướng]; máy thái lát pho mát dùng điện [thiết bị nấu nướng]; máy làm bánh mì. 

 

 
(210) 4-2017-31103 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Hoàng Phương  (VN) 

38 đường Nguyễn Hoàng, phường Đống 
Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-31104 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Hoàng Phương    (VN) 

38 đường Nguyễn Hoàng, phường Đống 
Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-31120 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.4; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khí Đa Lợi  (VN) 
26/49 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Argon; cacbonic; heli; hydro; ni tơ; oxy. 
 

Nhóm 06: Bình chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; bể chứa bằng 
kim loại.   

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

 
(210) 4-2017-31138 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) C'ENSIL BIOCHEMICAL CO., LTD.  

(TH) 
28 P. House 3 Unit 3101 Floor 1, 
Bangna-Trad 23 Alley, Bangna Sub-
District, Bangna District, Bangkok 
Metropolis 10260 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc mặt; nước sữa để chăm sóc mặt 

(mỹ phẩm); kem để chăm sóc mặt; kem để chăm sóc da; nước thơm dùng cho cơ thể.  
 

 
(210) 4-2017-31164 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 
7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 
gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 
khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước sữa dùng 
cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước thơm 
dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); gel dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); phấn 
dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế 
phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-31167 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 
7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
988 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 
gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 
khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước sữa dùng 
cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước thơm 
dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); gel dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); phấn 
dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế 
phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-31170 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) UBEING MOBILITY LIMITED  (HK) 

Workshop B1, 17/F, TML Tower, No. 3 
Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., HK 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); sách điện tử có thể tải về; tạp chí điện 

tử có thể tải về; phần mềm máy vi tính; chương trình cho máy tính điện tử [phần mềm đã 
được ghi sẵn]; thiết bị lưu trữ internet; thiết bị truyền thông mạng; hệ thống định vị toàn 
cầu dựa trên vệ tinh; máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; phần 
mềm máy vi tính, có thể tải về; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị xử lý dữ liệu; đĩa quang đã 
ghi sẵn chương trình trò chơi máy vi tính; chương trình máy vi tính [phần mềm được ghi 
sẵn]; phương tiện ghi chứa sẵn phần mềm ứng dụng trong quản lí kinh doanh; máy vi tính 
cá nhân; máy in dùng với máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; máy 
dập thẻ dùng cho văn phòng; phần mềm máy vi tính, được ghi sẵn; máy tính bảng; máy 
đếm tiền; máy in mã vạch; máy quét mã vạch; chương trình phần mềm máy vi tính, có thể 
tải về; phần mềm trò chơi máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu và phân tích thị trường; marketing; dịch vụ 
thư ký; dịch vụ tư vấn và tham vấn điều hành thương mại; tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ 
kế toán; quản lý dữ liệu máy tính [chức năng văn phòng]; hỗ trợ quản lý kinh doanh trong 
lĩnh vực công nghiệp; quảng cáo; chức năng văn phòng, cụ thể là dịch vụ nhắc nhở buổi 
hẹn, sắp xếp lịch hẹn, ghi chép lại các cuộc liên lạc; cho thuê thiết bị và máy văn phòng; 
dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ hàng đặt trực tuyến, cụ thể là quản lý hành chính 
liên quan đến hàng hóa đặt trực tuyến; dịch vụ quảng cáo trên internet; cung cấp dịch vụ 
xúc tiến bán hàng trên internet; thiết kế tài liệu quảng cáo cho khách hàng dưới dạng 
trang web trên internet; dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan đến phần mềm máy tính và 
ứng dụng di động; mua hàng trực tuyến cho người khác; dịch vụ tư vấn và tham vấn liên 
quan đến ngành bán lẻ và bán lẻ thức ăn và đồ uống. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quỹ tiết kiệm hưu trí; vay trả góp; chuyển tiền điện tử; dịch vụ đầu tư 
[tài chính]; dịch vụ tài chính; tư vấn tài chính; phân tích tài chính; đánh giá tài chính; 
quản lý tài chính; cố vấn tài chính; dịch vụ kinh tế và tiền tệ, cụ thể là, đánh giá tiền tệ, 
đổi tiền; cung cấp dịch vụ thông tin tài chính; thuê mua tài chính; dịch vụ bảo hiểm; xử lý 
thanh toán bằng thẻ tín dụng; xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ. 
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Nhóm 38: Dịch vụ gửi tin nhắn; truyền dữ liệu và thông tin qua mạng liên lạc điện tử; 

cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập cơ sở 

dữ liệu; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ hội nghị qua điện thoại; dịch vụ hộp thư 

thoại; cung cấp diễn đàn trực tuyến; truyền phát âm thanh qua mạng internet; truyền hình 

ảnh và thông tin đa phương tiện; cho thuê hộp thư điện tử. 

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức hội thảo; sắp xếp và tổ chức hội nghị; sắp xếp và tổ chức 

triển lãm nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; sắp xếp và tổ chức hội thảo chuyên đề; 

sắp xếp và tổ chức hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tổ chức các trò chơi [giáo dục hoặc giải 

trí]; sắp xếp và tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; lập kế hoạch các hoạt động 

giải trí; tổ chức và điều hành nghị trường; tổ chức và điều hành hội nghị; tổ chức và điều 

hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều hành 

buổi tọa đàm; tổ chức và điều hành buổi diễn thuyết; tổ chức và điều hành buổi thuyết 

trình; tổ chức và điều hành hội thảo; cho thuê dụng cụ giáo dục và giảng dạy; dịch vụ giáo 

dục đào tạo; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; dịch vụ dạy học; dịch vụ dạy kèm; dịch vụ 

hướng nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; cung cấp và cho thuê tiện nghi và thiết bị 

nhằm mục đích văn hóa giáo dục; cung cấp và cho thuê tiện nghi và thiết bị nhằm mục 

đích giải trí; cung cấp và cho thuê tiện nghi và thiết bị nhằm mục đích thể thao; cung cấp 

thông tin liên quan đến giáo dục, giải trí, văn hóa và thể thao; dịch vụ tư vấn và cố vấn 

liên quan đến giáo dục, giải trí, văn hóa và thể thao; xuất bản sách và tạp chí điện tử trực 

tuyến; cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến qua mạng máy tính. 

 

Nhóm 42: Chuyển đổi tài liệu và dữ liệu từ phương tiện lưu trữ vật lý sang phương tiện lưu 

trữ điện tử; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp 

phần mềm như một dịch vụ (SaaS); điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử; cho thuê 

không gian lưu trữ trang web trên máy tính chủ; nghiên cứu kỹ thuật; tạo lập và duy trì 

trang web cho người khác; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cho thuê máy chủ đặt web; thiết 

kế trang mạng; phát triển phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2017-31171 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 

thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 

khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước sữa dùng cho mặt, cơ 

thể và tay; sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước thơm dùng cho mặt, cơ thể và tay; gel 

dùng cho mặt, cơ thể và tay; phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da 

chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2017-31172 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 
7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 
khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước sữa dùng cho mặt, cơ 
thể và tay; sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước thơm dùng cho mặt, cơ thể và tay; gel 
dùng cho mặt, cơ thể và tay; phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da 
chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-31173 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh lá cây, xanh cốm. 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây và 

đồ uống làm từ hoa quả; chế phẩm từ hoa quả được cô đặc dùng để pha chế đồ uống 
không có cồn có gaz và không có gaz; xi-rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả 
thuộc nhóm 32. 

 

 
(210) 4-2017-31177 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 
7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 
khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước sữa dùng cho mặt, cơ 
thể và tay; sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước thơm dùng cho mặt, cơ thể và tay; gel 
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dùng cho mặt, cơ thể và tay; phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da 
chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-31178 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 
7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 
thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 
khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước sữa dùng cho mặt, cơ 
thể và tay; sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay; nước thơm dùng cho mặt, cơ thể và tay; gel 
dùng cho mặt, cơ thể và tay; phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da 
chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-31179 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh lá cây, xanh cốm. 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây và 

đồ uống làm từ hoa quả; chế phẩm từ hoa quả được cô đặc dùng để pha chế đồ uống 
không có cồn có gaz và không có gaz; xi-rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất cả 
thuộc nhóm 32. 

 

 
(210) 4-2017-31180 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 
7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 
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thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 

khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước sữa dùng 

cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước thơm 

dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); gel dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); phấn 

dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế 

phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2017-31182 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.11.3; A26.11.9; A25.7.21 

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 

thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 

khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước sữa dùng 

cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước thơm 

dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); gel dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); phấn 

dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế 

phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2017-31186 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  

(FR) 

7 Avenue George V, 75008 Paris, France

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước hoa có nồng độ nhẹ; nước hoa Cô-lô-nhơ; xà phòng nước hoa; 

gel để tắm thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để tắm 

thường và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; chế phẩm 

khử mùi cơ thể; mỹ phẩm; kem dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước sữa dùng 

cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); sữa dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); nước thơm 

dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); gel dùng cho mặt, cơ thể và tay (mỹ phẩm); phấn 

dùng cho mặt, cơ thể và tay; chế phẩm chăm sóc da chống nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế 

phẩm trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2017-31188 (220) 26.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương đậm, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư OHD Việt 
Nam  (VN) 
Khu phố Chợ, xã Tam Quan, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 09: Phương tiện phát triển phần mềm máy tính để kết nối mạng xã hội ảo, để xây 

dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ 

liệu; giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực tuyến 

để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy 

tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu, phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, 

nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện tử qua 

mạng internet hoặc mạng liên lạc khác. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về rao vặt; dịch vụ quảng cáo và 

phân bố thông tin, cụ thể là cung cấp khoảng không rao vặt trên mạng máy tính toàn cầu; 

quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua mạng internet; cung cấp các cơ sở dữ 

liệu máy tính trực tuyến và cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực liên 

quan đến rao vặt. 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 

sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống, các sản phẩm thiết yếu, 

mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình ảnh; cung 

cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin nhắn và thông 

tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến các lĩnh vực 

cuộc sống, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo; dịch vụ viễn 

thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch toàn cầu, dịch vụ gửi tin 

nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ; cung cấp các dịch vụ truyền phát liên quan đến việc sử 

dụng các thiết bị di động, cụ thể là, tra cứu thông tin người sử dụng, tìm kiếm người sử 

dụng, gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin mà người sử dụng có thể xem 

được, thêm mục danh bạ, và gửi các thông báo. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 

tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương 

tác trực tuyến; và các dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tuỳ biến để thể hiện những 

thông tin, tiêu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 

(ASP) chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết 

nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet 

hoặc mạng liên lạc khác; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 

không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 

ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình ảnh.  
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(210) 4-2017-31200 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Chính  (VN) 
686/72/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm khô; mực khô; cá khô; cua đã qua chế biến; xúc xích; thịt đóng hộp; nước 

mắm; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp 
yến).  

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; mật ong; bánh kẹo; bánh 
phồng tôm.  

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước uống có gaz; nước ép trái cây; 
nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; rượu táo; rượu cồn [đồ uống]; rượu vôtca; rượu vang  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phầm sau: lạp xưởng; thịt chua; giò, chả, pate; xúc xích, thịt 
xông khói; thịt đóng hộp; thịt đã được bảo quản, chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia 
đình; cá đóng hộp; thực phẩm trên cơ sở cá; cá khô các loại; cá khô đã tẩm gia vị; mực 
khô; tôm khô; căc sản phẩm thực phẩm tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò đã qua chế biến hoặc 
bảo quản; nước mắm; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng 
đường phèn, súp yến); trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây đóng hộp; 
rau tươi, bánh kẹo đặc sản; bánh phồng tôm, đồ uống có cồn [trừ bia], bia; nước uống có 
gaz; nước khoáng [đồ uống], nước ép trái cây; đồ uống không cồn; cà phê; cà phê chưa 
rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; mật ong; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn.  

 

 
(210) 4-2017-31224 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Medicomm  
(VN) 
L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 

đề; cho thuê thiết bị âm thanh; sắp xếp và tiến hành các buổi hòa nhạc; tổ chức và điều 

khiển buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiền hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ 

chức và điều khiển đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 
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hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành 

hội thảo [tập huấn]; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho 

việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ câu 

lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ lồng nhạc; sản xuất phim trừ 

phim quảng cáo; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; sản xuất nhạc; sản xuất các chương 

trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản 

xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn.  
 

(210) 4-2017-31225 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Medicomm  
(VN) 
L14-08B, lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 

đề; cho thuê thịết bị âm thanh, sắp xếp và tiến hành các buổi hòa nhạc; tổ chức và điều 

khiển buổi hòa nhạc;  tổ chức và điều khiển hội nghị ; sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ 

chức và địều khiển đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức và điều khiển hội thảo; 

sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; sắp xếp và tiến 

hành hội nghị chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến hành 

hội thảo [tập huấn]; biên tập băng hình; dàn dựng băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho 

việc xuất bản điện tử; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ câu 

lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ lồng tiếng; dịch vụ lồng nhạc; sản xuất phim trừ 

phim quảng cáo; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; sản xuất nhạc; sản xuất các chương 

trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản 

xuất chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn. 
 

 
(210) 4-2017-31237 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 2.9.1; A5.3.15; 26.1.2 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Ngọc Phúc Đắk Nông  
(VN) 
Tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, thị 

xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-31239 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., 

LTD.  (JP) 
3-5, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka 530-8241 JAPAN 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo bán hàng; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của 

người khác thông qua việc quản lý việc bán và các chương trình khuyến mại liên quan đến 
phiếu tặng mua hàng; phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu 
hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ đặt mua báo (cho người khác); biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ đón tiếp cho khách tham quan tòa nhà (hỗ trợ quản lý kinh 
doanh). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ thu các khoản thanh toán cho dịch vụ điện hoặc gas; thu theo ủy nhiệm 
thanh toán mua hàng; quản lý các tòa nhà; dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê các tòa nhà; 
cho thuê hoặc thuê các tòa nhà; mua và bán các tòa nhà; dịch vụ đại lý mua hoặc bán các 
tòa nhà; định giá bất động sản; cung cấp thông tin về các tòa nhà hoặc đất đai [kinh doanh 
bất động sản]; quản lý đất đai; dịch vụ đại lý cho thuê hoặc thuê đất; cho thuê đất; mua và 
bán đất; dịch vụ đại lý mua hoặc bán đất. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; vận hành và bảo dưỡng thiết bị xây dựng; làm sạch 
bề mặt bên ngoài tòa nhà; làm sạch cửa sổ; làm sạch thảm và thảm dày trải sàn; đánh 
bóng sàn. 

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú tạm thời [môi giới đặt chỗ khách sạn, 
nhà trọ hoặc những chỗ tương tự]; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
cung cấp nơi nhốt giữ động vật; nhà dưỡng lão; cho thuê phòng họp; cho thuê tiện nghi 
cho triển lãm; cho thuê đệm futon và mÒn bông; cho thuê gối; cho thuê chăn; cho thuê 
tấm sưởi dùng cho mục đích gia đình; cho thuê máy nướng bánh chạy điện dùng cho mục 
đích gia đình; cho thuê lò vi sóng dùng cho mục đích gia đình; cho thuê lò nấu không 
dùng điện; cho thuê mặt bệ trong nhà bếp để bày thức ăn để nấu nướng; cho thuê bồn rửa 
nhà bếp; cho thuê bát đĩa; cho thuê rèm; cho thuê đồ đạc; cho thuê khăn ướt; cho thuê 
khăn. 

 

 
(210) 4-2017-31240 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.3.4; A25.7.5; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

kinh doanh thép Nhân Luật  
(VN) 
227 Nguyễn Văn Thoại, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 06: Sắt, thép, gang.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng sắt, gang đa chủng loại, các phế liệu, 
thép, giấy nhựa.  
 
Nhóm 36: Mua bán môi giới bất động sản; đầu tư xây dựng (đầu tư vốn).  

 

 
(210) 4-2017-31267 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12; 26.11.3; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
xuất nhập khẩu thủy sản Anh 
Minh  (VN) 
Số 13 đường Võ Thị Sáu, phường Máy 
Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; cá [không còn sống]; cá, được bảo quản; cá đóng 

hộp; thực phẩm chế biến từ cá; cá hồi không còn sống; cá ướp muối; động vật có vỏ cứng, 
không còn sống; tôm, không còn sống; thịt cá ngừ; trai sò [không còn sống]; ngao [không 
còn sống]; sò [không còn sống]. 

 
Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; cá còn sống; động vật sống; tôm hùm gai, sống; tôm 
rung sống; con trai [còn sống]; trứng cá. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2017-31269 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 4-2017-501502 10.04.2017 PH 

  
(731) JOLLIBEE FOODS CORPORATION  

(PH) 
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. 
Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig 
City 1600, Metro Manila, Philippines 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà rán; thực phẩm ăn nhanh bao gồm thịt gà. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống. 
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(210) 4-2017-31284 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Cầu  (VN) 
19/43D Bình Thới, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-31288 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HIND HOTELS AND PROPERTIES 

LIMITED  (HK) 
15/F, Universal Trade Centre, 3 
Arbuthnot Road, Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da động vật; da mông, da lưng (phần da 

động vật); vali [hành lý]; túi du lịch; «. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; cung cấp nơi thuận tiện 
cho việc cắm trại. 

 

 
(210) 4-2017-31303 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.7.25; 15.1.13 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

nhựa Tân Phước  (VN) 
Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng [cụ thể: chai bằng nhựa], dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho 

gia dùng và nhà bếp; lược, bàn chải, đồ thủy tinh. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi, dụng cụ thể thao.  
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(210) 4-2017-31329 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) HALZA PTE. LTD.   (SG) 

71 Ubi Road 1, #10-46 Oxley Bizhub, 
Singapore 408732  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống; thiết bị cho mạng thông tin 
liên lạc, cụ thể là mô đem; máy chủ mạng máy tính cho việc truyền dữ liệu; chương trình 
máy vi tính để tạo lập ra các mạng kết nối [phần mềm có thể tải xuống được]; chương 
trình máy vi tính liên quan đến mạng máy tính [phần mềm có thể tải xuống được]; linh 
kiện kết nối cho mạng thông tin liên lạc, cụ thể là dây cáp điện; ứng dụng phần mềm 
mạng là chương trình máy vi tính có thể tải về; thiết bị mạng viễn thông, cụ thể là thiết bị 
truyền phát [viễn thông]; phần mềm máy tính để liên lạc qua mạng điện tử [ghi sẵn 
và/hoặc có thể tải về]; chương trình máy vi tính cho mục đích y tế [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính cho các ứng dụng và tích hợp cơ sở dữ liệu [ghi sẵn]; 
phần mềm máy tính có thể tải xuống được dưới dạng ứng dụng di động; phần mềm máy 
tính cho y tế và chăm sóc sức khỏe [ghi sẵn]; phần mềm thông tin liên lạc [phần mềm 
máy tính, ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ghi sẵn và/hoặc có thể tải về]; phần mềm xử lý 
dữ liệu [ghi sẵn và/hoặc có thể tải về]. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ phòng nói chuyện trên internet cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; dịch vụ thông tin liên lạc qua mạng máy 
tính; thông tin liên lạc qua mạng viễn thông quốc tế; dịch vụ viễn thông qua mạng kỹ 
thuật số; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu và các trang web trực tuyến 
chứa các thông tin về nhiều chủ đề cho người sử dụng; truyền thông tin và hình ảnh có hỗ 
trợ của máy vi tính liên quan đến dược phẩm, thuốc và vệ sinh. 

 

Nhóm 43: Điện toán đám mây; phát triển các giải pháp cho ứng dụng phần mềm máy 
tính; cung cấp phần mềm trực tuyến, không tải xuống được (cung cấp dịch vụ ứng dụng) 
[cung cấp phần mềm như một dịch vụ]; lập trình máy tính trong lĩnh vực y tế; dịch vụ lưu 
trữ dữ liệu điện tử bằng máy vi tính; lưu trữ dữ liệu điện tử (không phải lưu trữ ở dạng vật 
lý); lưu trữ dữ liệu điện tử; nghiên cứu về y tế; thiết kế phần mềm máy tính; phát triển 
phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn liên quan đến sức khỏe; dịch vụ tư vấn liên quan đến các vấn đề 
y tế; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ y tế; tư vấn liên quan đến chăm sóc sức khỏe; 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe (y tế); dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
được cung cấp qua mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cơ sở hợp 
đồng; tư vấn sức khỏe; dịch vụ thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe; tư vấn hỗ trợ y 
tế cung cấp bởi bác sĩ và các nhân viên y tế chuyên khoa; dịch vụ trợ giúp y tế; tư vấn y 
tế; dịch vụ y tế; dịch vụ đánh giá về sức khỏe y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an toàn 
lao động (dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng); dịch vụ chăm sóc cho cá nhân (dịch vụ 
hộ lý, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp); chuẩn bị báo cáo liên quan đến 
vấn đề chăm sóc sức khỏe; cung cấp thông tin bao gồm thông tin trực tuyến về dịch vụ y 
tế, và dịch vụ thú y; cung cấp thông tin y tế; tư vấn lối sống (y tế).  

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; li - xăng phần mềm máy tính [dịch vụ pháp 
lý].  
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(210) 4-2017-31347 (220) 27.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 201700254 27.03.2017 AZ 

  

(731) NICOVENTURES HOLDINGS 

LIMITED   (GB) 

Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử; ống chứa hợp chất/buồng chứa dung dịch dành cho thuốc lá 

điện tử; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử; thuốc lá có chứa chất thay thế thuốc lá, 

không dùng cho mục đích y tế; chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; 

thuốc lá điếu; thuốc lá; sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá dùng để hút, thuốc lá cắt sợi, 

thuốc lá nhai, thuốc lá ở dạng lá, thuốc lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá điếu; bao thuốc lá 

điếu. 
 

 
(210) 4-2017-31389 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục IGARTEN  (VN) 
Tầng 10, số 14 Láng Hạ, phường Thành 

Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); đồ dùng cho trường học (văn phòng 

phẩm); sách giáo trình giảng dạy; bút viết; vở viết hoặc vẽ; văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay; cặp xách và túi xách cho học sinh; cặp đựng giấy tờ tài liệu. 

 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo đồng phục học sinh; quần áo thể dục; khăn quàng cổ; 

mũ nón đồng phục cho học sinh; giày dép đồng phục cho học sinh. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; xe cộ đồ chơi; đồ chơi giáo dục cho học sinh tiểu học; đồ thể thao 

giáo dục thể chất cho học sinh; máy tập luyện thể dục; trò chơi chỉ chơi trong nhà. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại hình như: 

tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; trường đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại 

ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 

trong nhà; xuất bản sách. 
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(210) 4-2017-31402 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Hải Vân  (VN)
150-156 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh 
Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-31421 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ống thép 
Thuận Phát  (VN) 
Khu phố Quán Gái, xã Hưng Thịnh, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 06: ống thép tròn, ống thép vuông, ống thép chữ nhật (dùng trong công nghiệp, 
xây dựng và dân dụng); tấm thép, cuộn thép, dây thép, thép dạng thô hoặc bán thành 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-31440 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
SS&T  (VN) 
96 đường A4 (khu K300), phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-31469 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Du Văn Phước  (VN) 

209 Âu Cơ, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, tiếp thị mỹ phẩm; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích thương mại; tổ chức sự kiện 

nhằm mục đích thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích bán hàng. 
 

 
(210) 4-2017-31485 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY 

LIMITED  (TH) 

32 Keharomklao Road, Saphansung, 

Saphansung, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm chống nắng; kem 

dưỡng trắng da; chế phẩm chăm sóc da chống lão hóa dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem 

mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; nước thơm làm sạch da; 

mỹ phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2017-31488 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.4 

(591) Xanh da trời, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giải pháp 
Công nghệ Vệ sinh Thực phẩm 
Việt Nam  (VN) 
Số 2 ngõ 795/1 khu tập thể tòa án Văn 

La, phường Phú La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; bột giặt; nước rửa chén; nước lau sàn; nước xả vải; dầu gội; sữa tắm; 

nước tẩy bồn cầu. 
 

 
(210) 4-2017-31523 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) E. & J. GALLO WINERY   (US) 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2017-31524 (220) 28.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) E. & J. GALLO WINERY  (US) 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2017-31543 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thu Hiền   (VN) 

126 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 21: Ly, cốc, bát, đĩa, nồi bằng chất liệu thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2017-31608 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Airtech Thế 

Long  (VN) 
Số 144, phố Việt Hưng, tổ 3, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; vách bằng kim loại; tường bằng kim loại; trần bằng kim 

loại; buồng bằng kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được); cầu thang gác bằng 
kim loại; sàn nâng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ); màng lọc khí (bộ phận của 
máy móc và động cơ); máy làm sạch đế giày; buồng thổi khí (dùng trong công nghiệp); 
quạt cắt gió (máy cắt gió); băng tải. 

 
Nhóm 10: Tủ cấy vô trùng (dùng trong y tế); tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế); tủ an toàn 
sinh học (dùng trong y tế); tủ an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế); 
máy chiết rót cách li dùng trong y tế (dùng trong y tế); dây chuyền sản xuất an toàn sinh 
học (RABS) dùng trong y tế; tủ an toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái 
sinh; tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng trong y tế); tủ cấy không có bàn dùng cho dây 
chuyền sản xuất (KLB) (dùng trong y tế); tủ an toàn loại để bàn (dùng trong y tế); máy 
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cách li vô khuẩn dùng trong y tế; máy cách li đặc biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học 
cao (dùng trong y tế); tủ cấy vi sinh loại thao tác hai mặt (dùng trong y tế); thiết bị chống 
nhiễm khuẩn khí H202; phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di 
chuyển được); xe đẩy cách ly bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm; ghế hành lang an toàn 
trong bệnh viện; buồng áp suất âm dùng cho bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di 
chuyển được); thiết bị an toàn sinh học cho giường bệnh; buồng đặc biệt dùng cho bệnh 
nhân bị bệnh lao, phổi (có thể di chuyển được); phòng khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm 
sinh học; phòng bệnh áp suất âm (có thể di chuyển được); giường di chuyển bệnh nhân 
cần cách ly dùng trong bệnh viện.  

 
Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; điều hòa không khí; đèn; máy sấy; bộ lọc 
không khí; lò sấy sạch; bồn rửa tay; thiết bị khử trùng không khí; buồng tắm khí; hộp lọc 
Hepa (để lọc không khí); tủ hút khí độc (dùng trong công nghiệp, không dùng trong y tế); 
thiết bị lọc và khử trùng không khí di động.  

 
Nhóm 19: Sàn vinyl chống tĩnh điện; sàn vinyl tĩnh điện; sàn vinyl đồng nhất; sàn vinyl 
không đồng nhất; vinyl dạng tấm; vinyl dạng cuộn.  

 
Nhóm 20: Tủ quần áo; tủ đưa hàng (không phải loại đặc dụng); tủ đưa hàng có băng tải 
(không phải loại đặc dụng); bàn ghế; tủ đựng đồ; bàn công nghiệp; bàn thí nghiệm (không 
phải loại đặc dụng); bàn thao tác bằng kim loại; giường; giường dùng trong bệnh viện; 
khung giá kệ bằng kim loại.  

 
Nhóm 21: Máy bắt côn trùng; bẫy côn trùng; thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn trùng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; hinh doanh mua bán các mặt hàng sau: sơn, 
cửa bằng kim loại, vách bằng kim loại, tường bằng kim loại, trần bằng kim loại, buồng 
bằng kim loại (cấu kiện kim loại có thể di chuyển được), cửa cuốn kết hợp với máy bắt 
côn trùng, tấm lọc khí (bộ phận của máy móc và động cơ), màng lọc khí (bộ phận của 
máy móc và động cơ), máy làm sạch đế giầy, buồng thổi khí (dùng trong công nghiệp), tủ 
hút khí độc (dùng trong công nghiệp, không dùng trong y tế), quạt cắt gió (máy cắt gió), 
tủ cấy vô trùng (dùng trong y tế), tủ cấy vi sinh (dùng trong y tế), tủ an toàn sinh học 
(dùng trong y tế), tủ an toàn pha chế thuốc gây độc hại tế bào (dùng trong y tế), máy chiết 
rót cách li dùng trong y tế (dùng trong y tế), dây chuyền sản xuất an toàn sinh học 
(RABS) dùng trong y tế, tủ an toàn sinh học dành cho ngành công nghiệp y học tái sinh, 
tủ cấy di động dùng ắc quy (dùng trong y tế), tủ cấy không có bàn dùng cho dây chuyền 
sản xuất (KLB) (dùng trong y tế), tủ an toàn loại để bàn (dùng trong y tế), máy cách li vô 
khuẩn dùng trong y tế, máy cách li đặc biệt dùng xử lý chất hoạt tính sinh học cao (dùng 
trong y tế), tủ cấy vi sinh loại thao tác hai mặt (dùng trong y tế), thiết bị chống nhiễm 
khuẩn khí H202, phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị truyền nhiễm loại 1 (có thể di 
chuyển được), xe đẩy cách ly bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm, ghế hành lang an toàn 
trong bệnh viện, buồng áp suất âm dùng cho bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm (có thể di 
chuyển được), thiết bị an toàn sinh học cho giường bệnh, buồng đặc biệt dùng cho bệnh 
nhân bị bệnh lao, phổi (có thể đi chuyển được), phòng khám nghiệm tử thi chống ô nhiễm 
sinh học, phòng bệnh áp suất âm (có thể di chuyển được), giường di chuyển bệnh nhân 
cần cách ly dùng trong bệnh viện, máy và thiết bị làm sạch không khí, điều hòa không 
khí, đèn, máy sấy, bộ lọc không khí, lò sấy sạch, bồn rửa tay, thiết bị khử trùng không 
khí, buồng tắm khí, hộp lọc Hepa (để lọc không khí), tủ quần áo, tủ đưa hàng (không phải 
loại đặc dụng), tủ đưa hàng có băng tải (không phải loại đặc dụng), bàn ghế, tủ đựng đồ, 
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bàn công nghiệp, máy bắt côn trùng, bẫy côn trùng, thiết bị điện để thu hút và diệt trừ côn 
trùng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng phòng mổ; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị phòng 
sạch; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí; xây dựng, lắp đặt hệ thống kho 
bảo quản sạch; lắp đặt phòng sạch di động.  

 

 
(210) 4-2017-31622 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25 
(731) KNOT CO., LTD.   (JP) 

33-8 Kichijoji Honmachi 2-chome, 
Musashino-shi, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: áo mặc ngoài [ngoại trừ quần áo lót và quần áo thể thao]; dải đeo dùng cho 
quần dài; dải đeo dùng cho váy; dây nịt để kéo giữ tất cao cổ; cổ tay áo [trang phục]; thắt 
lưng [trang phục]; quần dài; áo vét [quần áo]; bộ quần áo; váy; áo váy; áo choàng ngoài; 
áo len dài tay; quần áo ngủ; áo lót; quần lót; mũ; dải băng buộc đầu [trang phục]; giày; 
giày thể thao; áo thể thao; ca vát; tất ngắn cổ; tất cao cổ.  

 

 
(210) 4-2017-31641 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Cường 
Anh AUTHENTIC  (VN) 
Tầng 4, số 696 phố Quang Trung, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà thảo dược; chế phẩm dược; rễ cây dùng cho mục đích y tế; thuốc 
bổ [thuốc, dược phẩm]. 

 
 

(210) 4-2017-31661 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.2.7 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty TNHH Tal Logistics  

(VN) 
Tòa nhà Robot, 308-308C, Điện Biên 
Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ logistis (dịch vụ hậu cần 
vận tải). 

 

 
(210) 4-2017-31663 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kim Long Đỉnh  (VN) 
185/4A1 Lê Quang Định, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel trị mụn (mỹ phẩm trị mụn dạng gel); chế phẩm rửa mặt (mỹ 

phẩm); nước làm se khít lỗ chân lông (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-31664 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kim Long Đỉnh  (VN) 
185/4A1 Lê Quang Định, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); nước làm se khít lỗ chân lông (mỹ 

phẩm); dầu gội đầu; mặt nạ dưỡng da (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2017-31666 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Tal Logistics  

(VN) 
Tòa nhà Robot, 308-308C, Điện Biên 
Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ chuyển phát 
nhanh hàng hóa và thư tín; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ logistics (dịch vụ hậu cần 
vận tải). 
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(210) 4-2017-31715 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) TESCOM CO., LTD.   (JP) 

2-19-3, Ebisu-Minami, Shibuya-Ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn thức ăn chạy điện.  

 

Nhóm 08: Kẹp uốn tóc. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc; máy làm xoăn tóc chạy điện.  
 

 
(210) 4-2017-31718 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2017-31719 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.25; A3.4.24; A3.4.2; 1.15.15 

(731) Công ty cổ phần sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540)   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa.   
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(210) 4-2017-31740 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 6.1.2; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

   

(731) Nguyễn Thị ái Nguyệt  (VN) 
ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-31741 (220) 29.09.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Cường  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 282 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-31767 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức   (VN) 
Số 35 ngõ 143, phố Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển, đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; 

dịch vụ chuyên chở hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hóa và vận tải; cho thuê xe cộ; 
dịch vụ theo dõi quá trình vận tải hàng hóa qua máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-31768 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6; 2.9.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Số 35 ngõ 143, phố Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Hạt hoa quả ăn được đã bảo quản và chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô 
hoặc nấu chín; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; 
trứng, sữa và sản phẩm sữa; hải sản đã được chế biến; thịt, gia cầm đã được chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; thực phẩm ăn nhanh được làm trên cơ sở hạt thực vật và ngũ 
cốc; chè (trà); gia vị; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2017-31769 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Đức  (VN) 
Số 35 ngõ 143, phố Nguyễn Chính, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt hoa quả ăn được đã bảo quản và chế biến; rau củ quả được phơi sấy khô 

hoặc nấu chín; đồ ăn nhẹ (snack foods) trên cơ sở trái cây, rau, pho mát, thịt, quả hạch; 
trứng, sữa và sản phẩm sữa; hải sản đã được chế biến; thịt, gia cầm đã được chế biến. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; thực phẩm ăn nhanh được làm trên cơ sở hạt thực vật và ngũ 
cốc; chè (trà); gia vị; bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, thực phẩm, 
đồ làm bánh, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và 
gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xoong, 
chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, qua mạng 
internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo; tái lập cửa hàng; 
cho thuê không gian quảng cáo; tiếp thị; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2017-31780 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần Scots 
English Australia  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; 
giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng 
dạy; tổ chức các cuộc thi; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ phiên dịch viên. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2017-31781 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 20.7.1; 24.1.1 

(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần Scots 

English Australia  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường 

Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 

thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; 

giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ câu lạc bộ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng 

dạy; tổ chức các cuộc thi; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ phiên dịch viên. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2017-31825 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 26.4.2 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
liên kết Việt Mỹ  (VN) 
Số 12A, phố Cổng Đục, phường Hàng 

Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; tư vấn giáo dục, đào tạo ngoại ngữ.  
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(210) 4-2017-31861 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/569,767 15.08.2017 US 

  
(731) ROGERS CORPORATION   (US) 

2225 W. Chandler Blvd., Chandler, 
Arizona 85224, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Vật liệu mạch điện tử, cụ thể là, vật liệu nền điện môi cách điện là lớp tráng 

trên một trong hai mặt với lớp dẫn điện để dùng trong sản xuất mạch điện tử. 
 

 
(210) 4-2017-31864 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/431,945 01.05.2017 US 

(531) 26.13.25; 2.9.4 
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề; giày cao cổ để làm vườn; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-31865 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/431,929 01.05.2017 US 

(531) 26.13.25; 2.9.4 
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến. 
 

Nhóm 08: Đồ dẹt ở bàn ăn, cụ thể là dĩa, dao và thìa; dụng cụ cầm tay để dùng cho nhà 
bếp, cụ thể là dụng cụ gia dụng có bản chất là cái kẹp dùng trong bếp; dao cắt bánh pizza, 
dụng cụ để cắt, cụ thể là dao, dụng cụ mài dao, dụng cụ mở hộp không dùng điện, và kéo 
cắt; dụng cụ gọt vỏ thực phẩm không dùng điện; hộp đựng đồ dẹt ở bàn ăn được thiết kế 
đặc biệt để đựng dĩa, dao và thìa. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; chụp đèn; chân đèn; chụp đèn dạng trạm khắc họa tiết; đèn 
ngủ chạy điện; thiết bị chiếu sáng dùng năng lượng mặt trời, cụ thể là bộ đèn chiếu sáng 
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và thiết bị chiếu sáng trong nhà và ngoài trời dùng năng lượng mặt trời, chân đế bộ đèn 
chiếu sáng; bộ phân phối dùng cho thiết bị làm sạch không khí và khử mùi trong phòng; 
nến chạy điện; lò sưởi, cụ thể là lò sưởi có thể mang được. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện; tủ đựng đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: Bản in; văn phòng phẩm, khay đựng giấy, vật dụng giữ sách dạy nấu ăn; bảng 
viết phấn, bảng đen, bảng từ tính; bộ đụng cụ văn phòng phẩm để bàn; khay đựng tài liệu 
để bàn, khay đựng văn phòng phẩm chia ngăn để bàn, vật dụng chặn giữ sách không bị 
đổ; hộp đựng hồ sơ dùng để lưu trữ hồ sơ cá nhân và công việc, khay đựng tài liệu; tập 
anbom sách ảnh và hộp đựng; bút lông dùng để vẽ; quả địa cầu; khuôn tô màu; khuôn tô 
màu giấy dán tường. 

 

 
(210) 4-2017-31866 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/431,933 01.05.2017 US 

(531) 26.13.25; 2.9.4 
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Rổ bằng kim loại thường; móc treo bằng kim loại; hộp trang trí không làm 

bằng kim loại quý; tượng kim loại để bàn (không làm bằng kim loại quý); tác phẩm trang 
trí bằng sắt rèn; đồ ngũ kim và phụ kiện trang trí làm bằng kim loại, cụ thể là tay nắm cửa 
kiểu tròn, tay kéo cửa, tay nắm cửa có nút bấm, tay cầm của cửa. 

 
Nhóm 18: ¤ dù; chân đế ô dù; túi bọc ô; vali; túi du lịch đa dụng; túi lớn có dây xách 
song song.  

 
Nhóm 19: Đá gốm; đá (không phải đá quý) sử dụng cho vườn hoặc mục đích trang trí; 
tượng nhỏ bằng đất sét và đá. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc; đồ ngoại thất và đồ nội thất, cụ thể là bàn uống nước, bàn góc, bàn để 
sát tường, bàn ăn, ghế, ghế cho bàn ăn, ghế chuyển động, ghế bành, ghế dài có đệm, ghế 
đẩu, ghế dài, kệ làm việc, ghế trường kỷ, đivăng có phần tựa và phần nằm; giá để dù; xe 
đẩy dọn trà; giá đỡ; gương; khung tranh; khung ảnh; giường, gối và gối ôm; khung treo 
rèm, cụ thể là thanh chịu lực, bộ thanh treo, thanh treo bằng gỗ, thanh treo bằng thép, sào, 
vòng xuyên vào thanh treo, cái nẹp, vòng treo vải không bằng kim loại; hình chạm đầu 
mái trang trí cửa sổ; tấm gắn tường bằng thạch cao, nhựa hoặc gỗ; bảng ghi thông tin; 
màn chống nóng; móc treo quần áo; móc rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm, thanh ray 
cho rèm và suốt rèm cửa, vòng treo rèm tắm; thanh treo rèm tắm; gối tắm; giá để khăn 
tắm; giá treo khăn tắm; giá để rượu; đệm, tượng và các bức tượng nhỏ bằng thạch cao, 
nhựa và gỗ; hộp lưu trữ không bằng kim loại mà bằng gỗ và nhựa sử dụng cho sàn nhà; 
hộp trang trí bằng gỗ; các sản phẩm và phụ kiện để lưu trữ và sắp xếp, cụ thể là giá để đồ, 
hộp chứa đồ, hệ thống sắp xếp và lưu trữ dạng ngăn kéo bao gồm giá và các ngăn kéo, giá 
đỡ; tủ có ngăn; đồ chứa đựng không bằng kim loại, cụ thể là hộp đựng đồ bằng gỗ và 
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nhựa; tủ sách; giá sách, bàn; tủ đựng đồ nữ trang; tủ; tủ đựng có ngăn kéo; tủ nhỏ có 
nhiều ngăn; kệ tủ để thiết bị giải trí điện tử; tủ đựng hồ sơ; tủ đựng thuốc; bàn để đầu 
giường; giá treo quần áo; giá treo áo khoác, giá treo mũ; nút chai thủy tinh; tượng để bàn 
bằng gỗ và nhựa; bảng gỗ xốp nhẹ và bảng tin. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng thực vật, cụ thể là chậu cây và chậu hoa; tượng thủy tinh; bình; 
xô; sàng dùng cho mục đích gia dụng, giá giữ nến; vại; hộp đựng đồ ăn và đồ uống dùng 
cho mục đích gia dụng; bát đĩa dùng cho bữa ăn; cốc ly uống rượu có chân; đồ đựng đồ 
uống, cốc để uống và chén; bát để trộn; đĩa để bơ, giá để bánh; bình rót; bộ đĩa đựng thức 
ăn và đồ chấm bao gồm đĩa đựng; giá để chuối bản chất là đồ dùng nhà bếp gia dụng; giá 
đựng để khô bát; hộp đựng thức ăn gia đình không chứa thức ăn; khay đựng thức ăn; dụng 
cụ rút giấy dùng cho gia đình; vòng đánh dấu khăn ăn không phải bằng kim loại quý; 
dụng cụ chia xà phòng, đĩa đựng xà phòng; giá để vòi hoa sen; dụng cụ phân phối cuộn 
bông; giá để giấy vệ sinh và dụng cụ phân phối giấy lau mặt; giá để bàn chải đánh răng; 
đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; giá phơi quần áo cho khô; thùng chứa 
rác; giỏ đựng đồ bỏ đi; chậu trang trí không bằng kim loại; đĩa và bình; phụ kiện trang trí 
nhà, cụ thể là đĩa trang trí, giá để nến, vòng để nến; tượng để bàn không bằng kim loại, cụ 
thể là tượng để bàn làm bằng thủy tinh; tác phẩm điêu khắc bằng gốm, bình và bát; điã 
đựng nến dạng cột; dụng cụ và phụ kiện nhà bếp, cụ thể là lọ đựng bánh quy, bình đựng 
nước để ở bàn ăn, vật dụng giữ khăn ăn không bằng kim loại, bộ lót cốc không bằng giấy 
và không bằng vải trải bàn, giỏ để bánh mì, đĩa hình thuyền để đựng nước sốt, dụng cụ 
xay hạt tiêu và bộ bát đựng sa-lát bao gồm các bát đựng sa-lát; chảo; dụng cụ để nướng, 
đĩa suất; bộ đồ đựng đường và kem sữa; lọ rắc muối và hạt tiêu; ấm trà không làm bằng 
kim loại quý; giá ba chân; dụng cụ gia dụng, cụ thể là bàn xẻng, kẹp gắp, giá để miếng 
bọt biển, nạo, vật dụng để lọc dạng lưới, xẻng lật, dụng cụ đánh kem; dụng cụ để nướng, 
cụ thể là cái kẹp, dĩa và xẻng; dĩa để phục vụ; hộp chứa đồ dẹt để ở bàn ăn, cụ thể là hộp 
chứa đĩa; thùng làm lạnh đồ uống có thể mang đi; dụng cụ nấu nướng, cụ thể là giỏ dùng 
cho mục đích gia đình; tượng và bức tượng nhỏ làm bằng gốm; giá đỡ thìa; dụng cụ và 
phụ kiện nhà bếp, cụ thể là thìa khuấy đồ uống, giá để gia vị; dụng cụ nấu nướng, cụ thể 
là nồi và chảo rán, chảo rang; dụng cụ nhọn để xiên trái cây; giá dạng đứng để đồ uống, 
giỏ mây để quần áo đã giặt khô; găng tay lò nướng. 

 

 
(210) 4-2017-31919 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.7.22; 5.7.11 
(591) Cam, trắng, hồng, đen, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chúc Thuận   (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống muỗi và côn trùng, sâu bọ; nước thơm chống muỗi và côn 

trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi muỗi và côn 

trùng, sâu bọ đạng xịt; thuốc xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ dạng kem.  
 

 
(210) 4-2017-31920 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 5.5.1; A3.13.7 

(591) Hồng, trắng, đen, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chúc Thuận   (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống muỗi và côn trùng, sâu bọ nước thơm chống muỗi và côn 

trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ; thuốc xua đuổi muỗi và côn 

trùng, sâu bọ dạng xịt; thuốc xua đuổi muỗi và côn trùng, sâu bọ dạng kem. 
 

 
(210) 4-2017-31921 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 25.5.2; 2.1.1 

(591) Hồng, vàng, xanh lá cây, trắng, đen, 

xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chúc Thuận   (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dùng trong ngành y; dầu gió; dầu nóng xoa bóp.  
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(210) 4-2017-31922 (220) 02.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A25.7.5; A5.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, xám, đỏ, trắng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chúc Thuận   (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dùng trong ngành y; dầu gió; dầu nóng xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2017-31949 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

hợp tác Đại Á  (VN) 
Km 4, đường Phan Trọng Tuệ, thôn Văn, 
xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện; lò vi sóng; tủ lạnh; tủ đông đá; điều hòa không khí; thiết bị làm mát 
không khí; bình nước nóng năng lượng mặt trời (thiết bị cung cấp nước nóng); vòi hoa 
sen. 

 

 
(210) 4-2017-31967 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh).  
 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn bằng vinyl.  
 

Nhóm 35: Siêu thị mua, bán, buôn bán lẻ các sản phẩm vật liệu xây dựng như: sàn gỗ, 
giấy dán tường, sàn nhựa, phào, nẹp, gạch.  
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(210) 4-2017-31968 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15 

(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Xử 
lý Nước số 1 Việt Tiến  (VN) 
Số 210A Minh Khai, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
 

(210) 4-2017-31980 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.9; A7.1.11; 7.1.24; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Lê Đại Phúc  (VN) 
217 Lê Thanh Nghị, khu Bắc Hà Thanh, 

phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; bồn rửa, chậu rửa gắn cố định; 

chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn rửa tay (bộ phận của hệ thống vệ sinh); 

thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc 

nước. 
 

 
(210) 4-2017-32006 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH KAOTIE GROUP  
(VN) 
Số 1 Thống Trực, tổ dân phố Kha Lâm 3, 

phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; quạt điện; nồi cơm điện các loại; bếp hồng ngoại; máy 

lọc nước.   
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(210) 4-2017-32021 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 1.15.15; 3.7.16; 3.4.27; 

25.1.6; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng, nâu, xanh dương, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Liên Trí Phương  (VN) 
39/7/51 Phú Thọ, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: thiết bị ngành nước: ống nước và phụ kiện Inox, 
đồng (thau), sắt, gang, kẽm, nhựa, PU, PE, PPR, HDPE, thiết bị vệ sinh, van, vòi, sen, củ 
sen, dây cấp, dây máy giặt, máy bơm, máy phun nước, máy nước nóng, máy năng lượng 
mặt trời, đồng hồ nước, đồng hồ áp, công tắc áp, công tắc dòng chảy, phao cơ, cao su non, 
máy hàn ống nước, kéo cắt ống nước, thiết bị báo chữa cháy, bình chữa cháy, van vòi 
chữa cháy, cuộn chữa cháy, tủ chữa cháy, bột chữa cháy, đầu phun chữa cháy, đầu báo 
khói, đầu báo nhiệt, van điện từ, trụ chữa cháy, thiết bị ngành điện : tủ điện, máy phát 
điện, ổn áp điện, biến tần, quạt điện, dây cáp điện, dây điện, cụm điện trở, ổ điện, công 
tắc điện, phích điện, máng điện, ống điện, bóng điện, đèn bàn, đèn Led, đèn năng lượng, 
táp lô, cầu dao, cầu chì, phụ kiện ống điện, hộp điện, van phao điện, công tắc điện, đồng 
hồ điện, tủ điện, kim thu lôi, đèn đường, trụ đèn đường.  

 

 
(210) 4-2017-32044 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 14.3.21 
(731) THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.  

(JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-8685, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn mặt và khăn tắm bằng vải.  
 

Nhóm 25: Mũ lưỡi trai, mũ (nón), khăn quàng cổ và bao tay (trang phục) để làm mát cơ 
thể và hấp thụ nhiệt.  

 

 
(210) 4-2017-32045 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(731) THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.  

(JP) 
36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-8685, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 24: Khăn mặt và khăn tắm bằng vải.   
 

Nhóm 25: Mũ lưỡi trai, mũ (nón), khăn quàng cổ và bao tay (trang phục) để làm mát cơ 
thể và hấp thụ nhiệt.   

 

 
(210) 4-2017-32056 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) ING DAH ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
No. 97-10, An-Ping Road, An-Ping 
District, Tainan city, Taiwan, R.O.C.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Lò ấp trứng. 
 

Nhóm 20: Giường cho vật nuôi, đệm (nệm) cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 21: Chuồng cho vật nuôi trong nhà, máng uống nước cho vật nuôi, lồng chim, vật 
dụng để đồ ăn đồ uống cho vật nuôi. 

 
Nhóm 31: Đồ ăn cho vật nuôi, cát thơm dùng cho vật nuôi, thức ăn vỗ béo cho động vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, quản lý, quản lý kinh doanh các sản 
phẩm như: giường cho vật nuôi, đệm (nệm) cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi trong nhà, 
chuồng cho vật nuôi trong nhà, máng uống nước cho vật nuôi, lồng chim, vật dụng để đồ 
ăn đồ uống cho vật nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, mô hình đồ chơi cho vật nuôi, đồ ăn cho 
vật nuôi, cát thơm dùng cho vật nuôi, thức ăn vỗ béo cho động vật, chức năng văn phòng.  

 

 
(210) 4-2017-32057 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.9.24; 3.1.6; 3.1.8; 3.5.7 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, đen, hồng 

nhạt. 
(731) ING DAH ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
No. 97-10, An-Ping Road, An-Ping 
District, Tainan city, Taiwan, R.O.C. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 20: Giường cho vật nuôi, đệm (nệm) cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi trong nhà.  
 

Nhóm 21: Chuồng cho vật nuôi trong nhà, máng uống nước cho vật nuôi, lồng chim, vật 
dụng để đồ ăn đồ uống cho vật nuôi. 
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Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi, mô hình đồ chơi cho vật nuôi. 
 

Nhóm 31: Đồ ăn cho vật nuôi, cát thơm dùng cho vật nuôi, thức ăn vỗ béo cho động vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, quản lý, quản lý kinh doanh các sản 
phẩm như: giường cho vật nuôi, đệm (nệm) cho vật nuôi, cũi cho vật nuôi trong nhà, 
chuồng cho vật nuôi trong nhà, máng uống nước cho vật nuôi, lồng chim, vật dụng để đồ 
ăn đồ uống cho vật nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, mô hình đồ chơi cho vật nuôi, đồ ăn cho 
vật nuôi, cát thơm dùng cho vật nuôi, thức ăn vỗ béo cho động vật, chức năng văn phòng.  

 

 
(210) 4-2017-32072 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.17.5; A24.17.6 
(731) Triệu Hoàng Nam  (VN) 

Số 56 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; giày; thắt lưng [trang phục]; ca vát; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2017-32073 (220) 03.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, da cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

nội thất Huy Anh  (VN) 
Số 190 đường Hoàng Công Chất, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; rèm tắm bằng vải hoặc nhựa; rèm mắt cáo 

[bằng vải]; tấm trướng treo tường làm bằng vải; màn chống muỗi. 
 

 
(210) 4-2017-32113 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.9.1; A9.9.5 
(591) Trắng, xanh, ghi, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHONGIAY  (VN) 
181 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa giày, nước tẩy ố đế giày, nước xịt khử mùi giày, xi đánh giày, phủ 
bảo vệ giày.  

 

 
(210) 4-2017-32115 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.1; 26.1.2; 26.1.10 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TAXI Nam Hải  
(VN) 
Thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2017-32119 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; A11.1.5 
(591) đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Thị Giang  
(VN) 
Số nhà 286, tổ 4, phường Quang Trung, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống; dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-32133 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Xuân Mạnh   (VN) 
Số 10 Trần Quốc Toản, tổ dân phố 8, 
phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, va li.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: ba lô, túi xách, va li.  
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(210) 4-2017-32169 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) TEKNOR APEX COMPANY  (US) 

505 Central Avenue, Pawtucket, Rhode 

Island 02861, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Hạt nhựa nhiệt dẻo ở dạng viên nhỏ để sử dụng trong sản xuất các sản phẩm 

bằng cách đúc thổi, ép đùn, ép màng hoặc ép phun. 
 

 
(210) 4-2017-32190 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 9.9.1; A9.1.5; A18.1.19; 18.1.23 

(731) Nguyễn Hồng Vũ  (VN) 
1/26/18 Trần Văn Đang, phường 9, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ. 

 

Nhóm 18: Túi xách, ví. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2017-32191 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 6.1.2; 17.2.17; 24.15.21; 

A24.15.11 

(731) Nguyễn Hồng Vũ  (VN) 
1/26/18 Trần Văn Đang, phường 9, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng. 
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(210) 4-2017-32204 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.5; A5.1.16; 

26.4.2; A26.11.12 

(591) Cam, xanh lá, vàng, trắng, đỏ. 

(731) Phan Hào Hiệp  (VN) 
Số 48 đường Nguyễn Trãi, phường Tân 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng thực phẩm sạch mua bán các loại: rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín; rau, quả tươi sống; thịt gia súc tươi sống và đã qua chế biến, thịt gia cầm 

tươi sống và đã chế biến, các loại hải sản tươi sống và đã qua chế biến; thực phẩm chức 

năng; các loại nấm đã qua chế biến, đậu nành, trứng.  
 

 
(210) 4-2017-32206 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 7.1.6; A5.3.13; 26.2.7 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh nõn chuối. 

(731) Phạm Văn Huy  (VN) 
Xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi, cây thảo dược, động vật sống, thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2017-32210 (220) 04.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cung ứng 
thực phẩm Sạch Sài Gòn.  (VN) 
18A/98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe; thực phẩm bổ 

sung. 
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bánh, mật ong.  
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(210) 4-2017-32268 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 26.15.15 
(591) Vàng, vàng đậm, nâu, nâu đậm, xanh lá 

cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Thu Hiền  (VN) 
Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu các loại; mứt dạng kẹo; kẹo các loại.  

 

 
(210) 4-2017-32294 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13; 

A26.4.24 
(591) Vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH MTV SPA Thủy 

Tiên  (VN) 
111b đường Wừu, phường La Kring, 
thành phố Pleiku, Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2017-32298 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 1.13.1; A1.13.10; 14.1.13; 

A14.1.15 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị công 

nghệ SAP  (VN) 
Số 124 Hạ Lý, phường Hạ Lý, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; thiết bị và máy âm thanh; micrô; thiết bị truyền phát âm thanh; đèn báo 

hiệu; dây dẫn điện.  
 

Nhóm 11: Đèn điện; bóng đèn; đèn trần; đèn chùm; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu 
sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED].  
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(210) 4-2017-32322 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.6; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TIWOOD  (VN) 
Số 1A, ngõ 110, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, thớt).  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ dùng cho gia đình hoặc bếp nóc.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi. 
 

 
(210) 4-2017-32327 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng các loại; đui đèn các loại; công tắc điện các loại; quạt điện các 

loại; máy điều hòa không khí; thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2017-32328 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dây cáp máy tính, bộ lưu điện (UPS), tủ mạng, thang máng cáp điện, 

camera các loại, sạc điện thoại các loại, bộ ngắt mạch điện, dây điện, ổ cắm phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác, ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, vỏ bọc cho dây cáp 
điện, bộ điều chỉnh ánh sáng dùng điện, điện trở, rơ le điện, thiết bị điều chỉnh điện, bộ 
giảm áp điện, cầu chì, chuông cửa điện, bộ nối điện, đầu nối cho dây điện, cáp dẫn điện, 
bộ đảo mạch điện, thiết bị điện dùng cho đảo mạch, cực góp điện, cuộn dây điện, lõi của 
cuộn dây điện, bộ đóng mạch điện, bộ ngắt mạch điện, cuộn dây chặn cuộn cảm kháng, 
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thiết bị chống ăn mòn điện hóa, catot, tụ điện, dây cáp điện, sợi cáp quang, hộp đầu nối, 
bình ắc quy, bảng điện, cầu dao, aptomat, ổ dây, ổ không dây, ổ âm sàn, ổ âm nước, ổ nối 
ba pha, thiết bị cảm biến, thiết bị điện năng lượng, thiết bị thu phát âm thanh, máy phát 
điện, điều khiển thiết bị các loại; mua bán đèn chiếu sáng các loại, đui đèn các loại, công 
tắc điện các loại, quạt điện các loại, máy điều hòa không khí, thiết bị đun nước nóng dùng 
năng lượng mặt trời, ấm đun nước dùng điện, nồi cơm điện các loại, nồi áp suất các loại, 
nồi nhôm các loại, nồi inox các loại, chảo các loại, bộ ấm chén uống nước, máy sấy tóc, 
bình giữ nhiệt, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas các loại, van cấp gas các loại, dây gas các 
loại, bình đun nước dùng trong nhà vệ sinh dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, máy 
lọc nước; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-32347 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH điện máy 

Nguyên  (VN) 
Số 264A, KDC 6, ấp 2, xã Gia Canh, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị máy lọc nước; quạt điện gia dụng; nồi cơm điện; bếp nấu ăn; bếp gas. 

 

 
(210) 4-2017-32371 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ sinh học ISRAEL  
(VN) 
48B, khu phố 3, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu; thuốc 

diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-32372 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

công nghệ sinh học ISRAEL  
(VN) 
48B, khu phố 3, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1026 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt trừ sâu; thuốc 
diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 

 
(210) 4-2017-32373 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.7.5; 26.1.1; 25.5.5; 21.3.21 
(731) Công ty cổ phần cơ khí chính 

xác An Khánh  (VN) 
Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Vỏ tủ cứu hỏa, vỏ tủ điện trung thế, vỏ tủ điện hạ thế (các sản phẩm đều được 

làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 09: Tủ thiết bị điện trung thế, tủ thiết bị điện hạ thế (không bao gồm vỏ tủ), tủ 
Rack, thang cáp, máng cáp.  

 

 
(210) 4-2017-32378 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng 

Nghĩa  (VN) 
Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; chậu rửa (thiết bị vệ sinh); bình nước nóng cho nhà tắm; bệ xí 

vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh; chậu rửa (thiết bị vệ sinh); bình nước nóng cho nhà 
tắm; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2017-32382 (220) 20.01.2015 

(641) 4-2015-01625 (441) 25.01.2018 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 10: Dụng cụ thử máu; máy phân tích thí nghiệm dùng để đo, kiểm tra và phân tích 

máu, dịch và/hoặc mô của cơ thể; máy phân tích huyết học; máy phân tích hóa lâm sàng; 

máy phân tích xét nghiệm miễn dịch; dụng cụ/thiết bị dùng cho mục đích y tế, cụ thể là 

dụng cụ dùng để chẩn đoán phân tử; dụng cụ thí nghiệm dùng để thử và nhận diện vi 

khuẩn; hệ thống chẩn đoán phân tử bao gồm thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế, 

thiết bị cảm biến và máy tính, để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu 

di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh; bộ thu thập mẫu sử dụng trong chẩn 

đoán trong ống nghiệm bao gồm các ống thu thập mẫu dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết 

bị và dụng cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và dụng 

cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) cho các dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ 

lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo 

dưỡng và sửa chữa cho các dụng cụ thí nghiệm. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán trong 

ống nghiệm, hệ thống tự động thí nghiệm, và phần mềm và phần cứng liên quan; cung cấp 

hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; 

cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành cho thiết bị thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong 

ống nghiệm; theo dõi từ xa hệ thống thí nghiệm chẩn đoán; cung cấp theo dõi điện tử từ 

xa đối với thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm và hệ thống tự động thí nghiệm; theo dõi 

vận hành dụng cụ thử máu, dịch và mô cơ thể và các dữ liệu liên quan; cung cấp dịch vụ 

khắc phục sự cố điện tử từ xa hoặc tại chỗ cho phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán 

trong ống nghiệm; cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành cho dụng cụ thí nghiệm và y tế; 

cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý, theo dõi và phân tích thông tin 

thiết bị thí nghiệm và chẩn đoán trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; dịch vụ phần 

mềm dịch vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và 

cho phép người sử dụng truy cập từ xa) cho phần mềm sử dụng trong quản lý dữ liệu và 

thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chẩn đoán y tế; dịch vụ y tế cho chẩn đoán tình trạng cơ thể người; 

dịch vụ chẩn đoán trong ống nghiệm; kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp 

chẩn đoán phân tử; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị; quản 

lý kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho bệnh nhân, cụ thể là: kiểm tra (xét nghiệm), theo dõi và 

báo cáo chẩn đoán y tế; quản lý, theo dõi, phân tích và báo cáo dữ liệu và thông tin trong 

lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ kiểm tra, theo dõi, phân tích và báo cáo chẩn đoán y tế; 

cung cấp thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin liên quan đến chẩn 

đoán, theo dõi và điều trị tình trạng sức khỏe (điều kiện y tế); cung cấp thông tin trong 

lĩnh vực chẩn đoán y tế liên quan đến vận hành thí nghiệm, tiến độ thí nghiệm, tự động 

hóa thí nghiệm, phần mềm thí nghiệm, tin học, dụng cụ chẩn đoán y tế, dụng cụ thí 

nghiệm, thuốc thử và mẫu thử chẩn đoán y tế; tư vấn y tế, cụ thể là tư vấn trong lĩnh vực 

kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp chẩn đoán phân tử và chẩn đoán trong 

ống nghiệm. 
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(210) 4-2017-32393 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng 

Nghĩa  (VN) 
Xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; chậu rửa (thiết bị vệ sinh); bình nước nóng cho nhà tắm; bệ xí 

vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh; chậu rửa (thiết bị vệ sinh); bình nước nóng cho nhà 
tắm, bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm. 

 

 
(210) 4-2017-32400 (220) 05.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH inox Tuấn Phát 

Đạt  (VN) 
ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)  Nhóm 20: Bàn; ghế; giá phơi quần áo (sào phơi đồ); giá treo mũ nón (cây móc nón); 

khung võng (giá võng) không làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 21: Chậu (thau); rổ; dụng cụ úp ly cốc; phin pha cà phê; cốc (ca uống nước) (tất cả 
đều là đồ gia dụng nhà bếp bằng inox); giá phơi quần áo (sào phơi đồ). 

 

 
(210) 4-2017-32450 (220) 06.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ATSUGI CO., LTD.  (JP) 

9-1, Ohya Kita 1-chome, Ebina-shi, 
Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Tất dài; quần tất; bít tất ngắn cổ; trang phục dệt kim; quần áo bó; quần ống bó; 

vật giữ ấm chân; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần dài (trang phục); nịt bít 
tất. 
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(210) 4-2017-32463 (220) 06.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, xám, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Tuấn Cường   (VN) 
2/4 đường 46, KP 6, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở 

xuống); bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn 

máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, cụ thể là động cơ diesel, động cơ xăng, thiết bị 

trong ngành xây dựng; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; bán 

buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-32499 (220) 06.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3; 25.5.2; A25.7.21; A26.11.7 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghệ điều 
khiển Lisa  (VN) 
Phòng 202 CT4A2, khu đô thị Bắc Linh 

Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện (UPS); bo mạch điều khiển thang máy; tủ điều khiển thang máy; 

bộ cứu hộ thang máy ARD. 
 

 
(210) 4-2017-32520 (220) 06.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Nguyễn Mạnh Cường  (VN) 
Số 15, ngõ 174 Lạc Long Quân, phường 

Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; cung cấp các tiện 

nghi sử dụng cho chơi gôn; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi thể 

thao; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
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(210) 4-2017-32534 (220) 06.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.   (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ, thiết bị và đồ dùng để chăm sóc trẻ sơ sinh; mắt nhân tạo; chân tay 

giả; răng giả; màng nhĩ nhân tạo; bình sữa cho trẻ em bú, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân; 
thắt lưng cho mục đích y tế; miếng đệm sưởi ấm được kích hoạt bởi hóa chất dùng cho 
mục đích y tế; bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất, gói kết dính hạ nhiệt 
dùng cho mục đích y tế; miếng đệm kết dính hạ nhiệt dùng cho mục đích y tế; gói làm 
mát được phủ hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho mục đích y tế; gói làm 
mát chứa đẩy hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho mục đích y tế; gói làm 
mát dùng cho mục đích y tế; miếng đệm làm mát được phủ hóa chất sẵn sàng phản ứng 
khi cần thiết dùng cho mục đích y tế; miếng đệm làm mát chứa đẩy hóa chất sẵn sàng 
phản ứng khí cần thiết dùng cho mục đích y tế; miếng đệm làm mát dùng cho mục đích y 
tế; tấm hạ nhiệt được phủ hóa chất dạng gel sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho 
mục đích y tế; tấm hạ nhiệt chứa đầy hóa chất dạng gel sẵn sàng phản ứng khi cần thiết 
dùng cho mục đích y tế; ống hút pipet nhỏ giọt dùng cho mục đích y tế, dụng cụ lấy ráy 
tai; máy rửa mắt; cốc rửa mắt; bình dạng cốc cho em bé bú dùng cho mục đích y tế, găng 
bảo vệ ngón tay cho mục đích y tế; miếng đệm làm mát dạng gel để hấp thụ nhiệt đột 
ngột trong cơ thể người; miếng đệm làm mát dạng gel để tỏa nhiệt đột ngột trong cơ thể 
người; miếng băng chứa gel làm mát để hấp thụ nhiệt đột ngột trong cơ thể người; miếng 
băng chứa gel làm mát để tỏa nhiệt đột ngột trong cơ thể người, găng tay dùng cho mục 
đích y tế; gói kết dính sưởi ấm cho mục đích y tế; miếng đệm kết dính sưởi ấm dùng cho 
mục đích y tế; gói sưởi ấm được phủ hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho 
mục đích y tế; gói sưởi ấm chứa đầy hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho 
mục đích y tế; gói sưởi ấm dùng cho mục đích y tế; miếng đệm sưởi ấm được phủ hóa 
chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho mục đích y tế; miếng đệm sưởi ấm chứa 
đầy hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết dùng cho mục đích y tế, miếng đệm sưởi ấm 
dùng cho mục đích y tế; tấm sưởi ấm được phủ hóa chất dạng gel sẵn sàng phản ứng khi 
cần thiết dùng cho mục đích y tế, tấm sưởi ấm chứa đầy hóa chất dạng gel sẵn sàng phản 
ứng khi cần thiết cho mục đích y tế; gối gồm nhiều túi đá chườm chứa gel làm mát dùng 
cho mục đích y tế; túi đá chườm cho mục đích y tế; gối đá chườm dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị xoa bóp; bình sữa; vật dụng chỉnh hình; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; vật 
liệu nhân tạo cho phẫu thuật cấy ghép dùng cho mục đích phẫu thuật; mặt nạ vệ sinh cho 
các mục đích y tế; băng để hỗ trợ băng bó; dây ruột mèo (catgut) dùng trong phẫu thuật; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; vật liệu để khâu vết thương; núm 
vú giả, các thiết bị trị liệu và hỗ trợ cho người khuyết tật; nhiệt kế cho mục đích y tế, lọ 
đựng nước tiểu để xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; cái sưởi ấm với thiết kế nhỏ gọn, 
tiện lợi, dễ sử dụng dùng cho mục đích y tế; cái sưởi ấm bỏ túi dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị khử trùng 
không khí; các gói làm nóng được kích hoạt bởi không khí; thiết bị làm ấm giường ngủ, 
chậu vệ sinh cho phụ nữ; gói và miếng đệm làm lạnh được kích hoạt bởi hóa chất, không 
dùng cho mục đích y tế; gói và miếng sưởi ấm được kích hoạt bởi hóa chất, không dùng 
cho mục đích y tế; máy hút ẩm; thiết bị khử trùng không dùng cho cá nhân; vật dụng sưởi 
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ấm cơ thể dùng một lần; thiết bị khử mùi dùng điện; miếng đệm sưởi ấm dùng điện, 
không dùng cho mục đích y tế, nồi cơm điện; nồi nấu chậm dùng điện; bộ lọc hút khói 
thuốc lá dùng trong nhà và công nghiệp; bộ lọc cho điều hòa không khí; sưởi chân dùng 
cho cá nhân; sưởi tay; sưởi tay dùng cho cá nhân; các loại sưởi ấm ở dạng nhỏ gọn, tiện 
lợi, dễ sử dụng chứa đầy hóa chất, bao gồm sưởi tay, sưởi cơ thể và sưởi ấm ngón chân; 
thiết bị tích nhiệt; miếng đệm nhiệt để sưởi ấm; đệm sưởi [dạng tấm], chạy điện, không 
dùng cho mục đích y tế; gói và miếng đệm sưởi ấm hoặc làm lạnh được phủ hoặc chứa 
đầy hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết; tấm sưởi ấm hoặc làm lạnh được phủ hoặc 
chứa đầy hóa chất sẵn sàng phản ứng khi cần thiết; bình đun nước nóng; vật dụng sưởi bỏ 
túi (không dùng điện); lò sưởi điện di động; vật dụng sưởi (không dùng cho mục đích y 
tế); lồng ấp có cán dài để sưởi.  

 

 
(210) 4-2017-32551 (220) 06.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) JTC CORPORATION   (JP) 

Nakanoshima Daibiru No. 805, 
Nakanoshima 3-3-23, Kita-ku, Osaka, 
530-6108, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (chất phủ hóa học) cho bề mặt kính, chất dẻo hoặc kim loại cho mục đích 

ngăn tia cực tím, hoặc tia hồng ngoại, nhằm ngăn hơi nóng mặt trời, giữ nhiệt trong phòng 
hoặc ngăn ngừa sự ngưng tụ sương (trên bề mặt vật liệu); sơn (chất phủ hóa học) để tạo 
màng phủ mỏng (film) cho bề mặt kính, chất dẻo hoặc kim loại cho mục đích ngăn tia cực 
tím hoặc tia hồng ngoại, ngăn hơi nóng mặt trời, giữ nhiệt trong phòng hoặc ngăn ngừa sự 
ngưng tụ sương (trên bề mặt vật liệu); sơn (chất phủ hóa học) dạng bụi nước, để tạo màng 
phủ mỏng (film) cho bề mặt kính, chất dẻo hoặc kim loại cho mục đích ngăn tia cực tím 
hoặc tia hồng ngoại, ngăn hơi nóng mặt trời, giữ nhiệt trong phòng hoặc ngăn ngừa sự 
ngưng tụ sương (trên bề mặt vật liệu); sơn (chất phủ hóa học) cho mục đích ngăn tia cực 
tím hoặc tia hồng ngoại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sơn, phủ bề mặt kính, chất dẻo hoặc kim loại cho người khác; dịch vụ 
tư vấn liên quan đến việc sử dụng, ứng dụng chất phủ (sơn) bảo vệ bề mặt kính, chất dẻo 
hoặc kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-32632 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ CNC Thành Đạt  
(VN) 
Số C19, khu dân cư Đồng An, khu phố 
Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 40: Gia công các sản phẩm cơ khí bằng máy CNC. 
 

(210) 4-2017-32640 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SCHNEIDER ELECTRIC IT 

CORPORATION  (US) 

132 Fairgrounds Road, West Kingston, 

Rhode Island 02892, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Mô đun trung tâm dữ liệu và thiết bị cơ sở hạ tầng phòng máy tính bao gồm các 

nguồn cung cấp điện liên tục, nguồn điện, thiết bị chuyển mạch điện, bảng điều khiển 

điện, bảng phân phối điện, bảng điện, thiết bị điều khiển điện, bộ phân phối điện, ống dẫn 

điện, cáp điện và bộ nối điện, các bộ phận thông gió và làm mát để ngăn và xả cho gian 

nóng và gian lạnh, tất cả các mô đun và bộ phận được tích hợp với công trình xây dựng tại 

chỗ; tủ Rack (tủ mạng) để lưu giữ máy tính và thiết bị và phụ kiện bảo vệ điện; thiết bị 

bảo vệ điện cho các thiết bị điện tử nhạy cảm và tủ Rack để lưu giữ máy tính và phụ kiện 

bảo vệ điện; trung tâm dữ liệu bao gồm nguồn cung cấp điện liên tục, nguồn điện, nguồn 

điện mô đun, nguồn điện xoay chiều, nguồn điện một chiều, bộ chuyển đổi điện một 

chiều-điện một chiều, bộ đảo điện, pin/ắc qui, máy biến áp, tủ Rack, tủ hộp, IT pods (khối 

các tủ rack), màn ngăn, cửa, khung, tấm ngăn để sử dụng với hệ thống máy tính, ống dẫn 

điện, giá đỡ và các phụ kiện liên quan để tạo thuận tiện lắp đặt cáp điện, thiết bị nguồn 

điện, bảng điện, thanh dẫn điện, dây đồng và thiết bị phân phối điện; thiết bị bảo vệ nguồn 

điện, cụ thể là nguồn cung cấp điện liên tục, thiết bị chống sự tăng vọt điện áp, thiết bị 

điều hòa công suất và phụ kiện giám sát cho các thiết bị điện tử nhạy cảm; phần mềm để 

kiểm soát và giám sát các thiết bị bảo vệ điện; phần mềm máy tính để sử dụng trong giám 

sát và quản lý vòng đời của các tài sản cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu vật lý thông qua 

việc cài đặt phần mềm, phần cứng và bộ cảm biến chuyên dụng; phần mềm máy tính 

trong lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2017-32701 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 87/410,324 13.04.2017 US 

(531) 1.5.1; 26.1.6; A11.7.3 

(731) HANGERS PLUS, LLC  (US) 

719 W. Randall Street, Coopersville, 

Michigan, United States 49404  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 20: Mắc quần áo. 
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(210) 4-2017-32729 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ. 

(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 

6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken, 460-8625 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; khẩu trang vệ sinh; bông thấm hút; cao dán.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; ống nhòm; kính viễn vọng; mắt kính.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng cho mắt; nội nhãn cầu nhân tạo [thủy tinh thể] 

cho phẫu thuật cấy ghép; dụng cụ hỗ trợ dùng cho mục đích y tế; thiết bị kiểm tra thị lực; 

nhiệt kế cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang [LED]; túi sưởi hoặc túi làm mát có chứa chất hóa học bên trong, sẵn sàng để phản 

ứng khi cần. 

 

Nhóm 25: Quần áo hỗ trợ giữ nhiệt (trang phục).  

 

Nhóm 28: Dụng cụ hỗ trợ dùng cho các vận động viên [dụng cụ thể thao].  

 

Nhóm 32: Đồ uống bổ sung năng lượng và khoáng chất dùng trong thể thao; đồ uống có 

ga; nước ép trái cây; nước ép rau củ [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2017-32757 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) CTF BM OPERATIONS, LTD.   (BS) 

P. O. Box CB 10977, Nassau, Bahamas.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quầy rượu và cốc tai; dịch vụ khu nghỉ dưỡng; cung 

cấp cơ sở vật chất cho hội họp, hội nghị và triển lãm; cung cấp cơ sở vật chất cho phòng 

tiệc và phòng sự kiện trong những dịp đặc biệt; và dịch vụ đặt phòng khách sạn cho người 

khác. 
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(210) 4-2017-32760 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) PERFECT LUCK ASSETS LIMITED  

(BS) 

P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas 

N10977  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu và nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-32761 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) PERFECT LUCK ASSETS LIMITED  

(BS) 

P.O. Box CB10977, Nassau, Bahamas 

N10977 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ ban đêm [giải trí]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu và nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-32768 (220) 09.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.7.25; A26.3.5; 26.3.2; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Thắng  
(VN) 
837 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe điện, xe đạp điện, xe máy điện, linh kiện phụ tùng của xe đạp, xe 

điện, xe đạp điện, xe máy điện.  

 

Nhóm 35: Đại lý mua, đại lý bán, xuất nhập khẩu, ủy thác xuất nhập khẩu các sản phẩm: 

xe đạp, xe điện, xe đạp điện, xe máy điện, linh kiện, phụ tùng của xe đạp, xe điện, xe đạp 

điện, xe máy điện.  
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(210) 4-2017-32812 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tranh điêu 
khắc IMPRESSIONS  (VN) 
57 đường 232 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ điêu khắc. 
 

 
(210) 4-2017-32831 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.19; 18.1.23; A26.11.9 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
quản lý Bán Lẻ Thông Minh  
(VN) 
Đội 7, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: lương thực, thực phẩm (bánh 
kẹo, đường, sữa, phụ gia thực phẩm, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm đông 
lạnh, hàng nông sản), đồ uống các loại (rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống có cồn), thuốc 
lá và vật dụng dành cho người hút thuốc, quần áo, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ 
trang sức mỹ nghệ (cặp tóc, vòng tay, dây chuyền), mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (kem đánh răng, 
nước súc miệng, nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, sữa 
tắm), khăn, giấy, tã, vật dụng vệ sinh, đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn phòng 
phẩm (kéo, giấy, ghim, hộp bút), đồ dùng, vật dụng trang trí nhà cửa, văn phòng; mua 
bán: rau quả sạch chưa chế biến, nước ép rau, rượu mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, 
đồ uống có ga, dược phẩm, dụng cụ y tế, xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế 
phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy rửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng 
vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, bàn ghế, giường, tủ, đồ nội thất, bát, đĩa, 
lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim 
loại, rổ nhựa, chổi quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, 
giấy vệ sinh, bút viết, lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng 
hồ, trang sức, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 
nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 
các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 
khô, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng 
cụ dạy học, băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình ảnh, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò 
chơi, đồ chơi, hàng may mặc, hàng da và giả da. 
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(210) 4-2017-32832 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A7.1.11; 7.1.24; 24.15.2; 

1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
quản lý Bán Lẻ Thông Minh  
(VN) 
Đội 7, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: lương thực, thực phẩm (bánh 
kẹo, đường, sữa, phụ gia thực phẩm, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm đông 
lạnh, hàng nông sản), đồ uống các loại (rượu, bia, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
nước khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống có cồn), thuốc 
lá và vật dụng dành cho người hút thuốc, quần áo, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ 
trang sức mỹ nghệ (cặp tóc, vòng tay, dây chuyền), mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (kem đánh răng, 
nước súc miệng, nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, sữa 
tắm), khăn, giấy, tã, vật dụng vệ sinh, đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn phòng 
phẩm (kéo, giấy, ghim, hộp bút), đồ dùng, vật dụng trang trí nhà cửa, văn phòng; mua 
bán: rau quả sạch chưa chế biến, nước ép rau, rượu mạnh, rượu vang, bia, đồ uống có cồn, 
đồ uống có ga, dược phẩm, dụng cụ y tế, xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng, chế 
phẩm nhuộm tóc, sơn, chất nhuộm màu, chất tẩy rửa, bàn chải đánh răng, khăn lau bằng 
vải, vật liệu xây dựng bằng kính, đồ gỗ mỹ nghệ, bàn ghế, giường, tủ, đồ nội thất, bát, đĩa, 
lọ hoa bằng thủy tinh, thiết bị vệ sinh bằng sứ, thiết bị vệ sinh bằng inox, rổ làm bằng kim 
loại, rổ nhựa, chổi quét, khăn mặt, địu trẻ em, vải, thảm, chăn, ga, gối, đệm, giấy viết, 
giấy vệ sinh, bút viết, lịch để bàn, giày da, túi xách, quần áo, búp bê, xe cộ đồ chơi, đồng 
hồ, trang sức, dụng cụ để mài, máy xay sinh tố, máy xay cà phê, máy xay thịt, bình đun 
nước siêu tốc, đèn điện, nồi cơm cắm điện, phích nước, thiết bị âm thanh (loa đài, âm ly), 
các loại máy ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh, điện thoại, máy tính, hoa giả, hoa tươi, hoa 
khô, thuốc lào, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng 
cụ dạy học, băng đĩa âm thanh, băng đĩa hình ảnh, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao, trò 
chơi, đồ chơi, hàng may mặc, hàng da và giả da. 

 

(210) 4-2017-32846 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
thương mại Hùng Quân  (VN) 
351/28 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại, dây dẫn tín hiệu máy tính, đầu nối 
mạng, thiết bị truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông, thiết bị quang học các loại, thiết bị 
nghe nhìn các loại.  
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(210) 4-2017-32858 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A7.1.11; 1.15.5; 1.3.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng, ghi, nâu, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2017-32859 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 5.5.19; A5.5.21; 19.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng, ghi, nâu, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2017-32875 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng & 
nội thất Bảo Khang  (VN) 
77 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; sơn nội thất và ngoại thất; cho thuê thiết bị xây 

dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng cầu, đường. 
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(210) 4-2017-32890 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A26.3.5; 26.3.2; 26.3.23; 

26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật 

truyền hình VTS  (VN) 
Số nhà 5, ngõ 36 phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu tín hiệu vệ tinh; thiết bị thu tín hiệu truyền hình cáp; thiết bị mã 

hóa; thiết bị giải mã; bộ điều biến; bộ khuếch truyền hình cáp; bộ giải điều biến; bộ chia 
điện; thiết bị quang; máy phát quang; khuếch đại quang; bộ chia quang; máy thu quang; 
bộ thu quang. 

 

 
(210) 4-2017-32891 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.4; A3.7.24 
(591) Tím, đồng. 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Toàn 

Diện Quốc Tế  (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà Somerset Chancellor 
Court, số 21-23, đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, thường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; dịch vụ giải trí. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc sức khỏe; phẫu thuật tạo hình. 
 

 
(210) 4-2017-32896 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Linh 
Biotech  (VN) 
2374 quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng (dùng cho 

mục đích y tế); đông trùng hạ thảo; rượu đông trùng hạ thảo (rượu thuốc). 
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Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung chiết 
suất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo. 

 

 
(210) 4-2017-32897 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Linh 
Biotech  (VN) 
2374 quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng (dùng cho 

mục đích y tế); đông trùng hạ thảo; rượu đông trùng hạ thảo (rượu thuốc). 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung chiết 
suất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo; rượu. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng 
(dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo (rượu thuốc), cà 
phê, trà (chè) đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế), thực phẩm dinh dưỡng 
trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích 
y tế), rượu đông trùng hạ thảo, rượu. 

 

 
(210) 4-2017-32898 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 

2.9.14; A2.9.15; 19.9.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Linh 
Biotech  (VN) 
2374 quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng (dùng cho 

mục đích y tế); đông trùng hạ thảo; rượu đông trùng hạ thảo (rượu thuốc). 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung chiết 
suất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1040 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng 

(dùng cho mục đích y tế), đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo (rượu thuốc), cà 

phê, trà (chè) đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y tế), thực phẩm dinh dưỡng 

trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung chiết suất từ đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích 

y tế), rượu đông trùng hạ thảo, rượu. 
 

 
(210) 4-2017-32900 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.8; 26.1.1; 4.5.3 

(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần HAPPYPAY  
(VN) 
166 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê 

mua tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch vụ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín 

dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử (thực hiện các giao dịch ngân hàng qua mạng internet); 

dịch vụ nhận tiền gửi (có thời hạn, không thời hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi 

khác); dịch vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; dịch vụ huy 

động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức và dân cư dưới các hình thức tiền 

gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; dịch vụ cho vay ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn, cho vay ủy thác, cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố 

thương phiếu và các giấy tờ có giá khác; dịch vụ thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tài chính 

cho khách hàng đầu tư dự án, góp vốn hợp tác liên doanh, mua cổ phần của các doanh 

nghiệp và các tổ chức tín dụng; dịch vụ bảo lãnh ngân hàng; dịch vụ về thẻ nợ; dịch vụ 

thanh toán trong nước và quốc tế qua mạng điện tử; dịch vụ cung ứng các dịch vụ thanh 

toán như: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thư, thư tín dụng thẻ ngân hàng, 

dịch vụ thu hộ và chi hộ, thực hiện các dịch vụ thanh toán khác khi được ngân hàng nhà 

nước chấp thuận; dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; dịch vụ cung cấp tài chính, đổi tiền và 

chuyển tiền; dịch vụ chuyển tiền bằng điện tử; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử (ví 

điện tử), cụ thể là: xử lý thanh toán điện tử được thực hiện thông qua các tài khoản và thẻ 

tín dụng thẻ ghi nợ, thẻ trả trước; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ thu đổi ngoại tệ; dịch vụ 

thanh toán bằng ngoại tệ giữa các tổ chức, công ty trong nước theo quy định của nhà nước 

về quản lý ngoại hối; dịch vụ mua bán ngoại tệ, thu đổi, giao dịch các loại ngoại tệ giữa 

ngân hàng và các tổ chức quốc tế, dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ cung cấp thị trường 

ngoại hối để kinh doanh, nghiệp vụ thanh toán xác nhận và quản lý rủi ro tài chính, kinh 

doanh trong lĩnh vực hợp đồng tương lai, quyền chọn (bán hoặc mua), giao dịch hoán đổi, 

và các hợp đồng phái sinh khác, dịch vụ mở tài khoản ngân hàng (tài khoản thanh toán, tài 

khoản tiền gửi); dịch vụ kinh doanh vốn; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ môi giới 

chứng khoán; dịch vụ phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá trị.  
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(210) 4-2017-32908 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.12; A1.1.5; 18.3.21; 7.11.25; 7.5.2 
(591) Trắng, vàng, cam, nâu. 
(731) Nguyễn Hải Long  (VN) 

Số 3, ngõ 77, phố Nguyễn Thị Định, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; mua bán bất động sản; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài 

chính; môi giới bảo hiểm; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ làm visa, hộ chiếu; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ vận chuyển 
hành khách và hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn giáo dục, đào tạo; dịch vụ đào tạo nghề; dịch vụ giải trí; tổ chức 
và điều khiển hội nghị, hội thảo; biên dịch, phiên dịch. 

 

 
(210) 4-2017-32923 (220) 10.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) HSIN LAN CHEMICAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 32-1, Jinhua Rd., Dajia Dist., 
Taichung City 43762, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm thoa mặt, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sữa tẩy rửa (dùng 

cho mục đích vệ sinh thân thể, rửa mặt, mục đích trang điểm); mặt nạ làm đẹp dùng cho 
mặt; huyết thanh làm đẹp (mỹ phẩm); mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2017-33101 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 2017-050479 12.04.2017 JP 

  
(731) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, 1-chome, Naka-magome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in 3D; máy in để in lên vải và quần áo.  
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Nhóm 09: Máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, sao chép, fax và quét 

hình ảnh; hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất; máy in nối với máy tính; 

máy in nén nối với máy tính; máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị chiếu hình; bảng đen điện tử; 

hệ thống truyền hình hội nghị; hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; Phần mềm máy vi tính đã 

được ghi cho các sản phẩm nêu trên bao gồm cho: máy in 3D, máy in để in lên vải và 

quần áo, máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, sao chép, fax và quét 

hình ảnh, hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất, máy in nối với máy tính, 

máy in nén nối với máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, bảng đen điện tử, 

hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; Phần mềm máy vi tính đã 

được ghi cho việc sử dụng hệ thống lưu giữ điện toán đám mây, cho việc thiết kế bố trí 

văn phòng, làm danh thiếp và tạo mã vạch; phần mềm máy vi tính ứng dụng đã được ghi 

dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng thông minh và cho các sản phẩm nêu 

trên bao gồm cho: Máy in 3D, máy in để in lên vải và quần áo, máy in đa chức năng nối 

với máy tính có chức năng in, sao chép, fax và quét hình ảnh, hệ thống máy in nối với 

máy tính dùng cho sản xuất, máy in nối với máy tính, máy in nén nối với máy tính, máy 

ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, bảng đen điện tử, hệ thống truyền hình hội nghị, hệ 

thống tín hiệu kỹ thuật số; phần mềm máy vi tính ứng dụng đã được ghi dùng cho hội 

nghị, cho bộ đọc sách điện tử; máy fax.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ phân tích và tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến máy móc và thiết 

bị điện tử, cụ thể là liên quan đến các sản phẩm nêu trên bao gồm: máy in 3D, máy in để 

in lên vải và quần áo, máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, sao chép, 

fax và quét hình ảnh, hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất, máy in nối với 

máy tính, máy in nén nối với máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, bảng đen 

điện tử, hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ bán buôn và 

bán lẻ máy móc và thiết bị điện tử, cụ thể là các sản phẩm nêu trên bao gồm: máy in 3D, 

máy in để in lên vải và quần áo, máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, 

sao chép, fax và quét hình ảnh, hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất, máy 

in nối với máy tính, máy in nén nối với máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, 

bảng đen điện tử, hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ 

cung cấp thông tin liên quan đến đẩy mạnh bán hàng thương mại (cho người khác), và 

liên quan đến các dịch vụ như tiếp thị, quảng cáo, quảng cáo rao hàng, phân tích quản lý 

kinh doanh hoặc tư vấn điều hành kinh doanh.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (ngoại trừ phát thanh truyền hình); dịch vụ thông tin liên 

lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính, dịch vụ truyền 

bản fax; dịch vụ thông tin liên lạc bằng hệ thống thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói 

chuyện và diễn đàn trò chuyện trên internet; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm 

thiết bị điện thoại và thiết bị fax.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính hoặc bảo dưỡng phần 

mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp sử dụng tạm thời ứng 

dụng trực tuyến và công cụ phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp chương trình máy vi 

tính liên quan đến dịch vụ như tư vấn công nghệ liên quan đến máy tính, đến phần mềm 

máy tính và đến thiết bị văn phòng; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu lớn; dịch 

vụ lưu trữ dữ liệu máy tính.  
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(210) 4-2017-33102 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 2017-050485 12.04.2017 JP 

  
(731) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, 1-chome, Naka-magome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in 3D; máy in để in lên vải và quần áo.    

Nhóm 09: Máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, sao chép, fax và quét 
hình ảnh; hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất; máy in nối với máy tính; 
máy in nén nối với máy tính; máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị chiếu hình; bảng đen điện tử; 
hệ thống truyền hình hội nghị; hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; Phần mềm máy vi tính đã 
được ghi cho các sản phẩm nêu trên bao gồm cho: Máy in 3D, máy in để in lên vải và 
quần áo, máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, sao chép, fax và quét 
hình ảnh, hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất, máy in nối với máy tính, 
máy in nén nối với máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, bảng đen điện tử, 
hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; Phần mềm máy vi tính đã 
được ghi cho việc sử dụng hệ thống lưu giữ điện toán đám mây, cho việc thiết kế bố trí 
văn phòng, làm danh thiếp và tạo mã vạch; phần mềm máy vi tính ứng dụng đã được ghi 
dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng thông minh và cho các sản phẩm nêu 
trên bao gồm cho: Máy in 3D, máy in để in lên vải và quần áo, máy in đa chức năng nối 
với máy tính có chức năng in, sao chép, fax và quét hình ảnh, hệ thống máy in nối với 
máy tính dùng cho sản xuất, máy in nối với máy tính, máy in nén nối với máy tính, máy 
ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, bảng đen điện tử, hệ thống truyền hình hội nghị, hệ 
thống tín hiệu kỹ thuật số; Phần mềm máy vi tính ứng dụng đã được ghi dùng cho hội 
nghị, cho bộ đọc sách điện tử; máy fax.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân tích và tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến máy móc và thiết 
bị điện tử, cụ thể là liên quan đến các sản phẩm nêu trên bao gồm: máy in 3D, máy in để 
in lên vải và quần áo, máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, sao chép, 
fax và quét hình ảnh, hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất, máy in nối với 
máy tính, máy in nén nối với máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, bảng đen 
điện tử, hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ máy móc và thiết bị điện tử, cụ thể Ià các sản phẩm nêu trên bao gồm: máy in 3D, 
máy in để in lên vải và quần áo, máy in đa chức năng nối với máy tính có chức năng in, 
sao chép, fax và quét hình ảnh, hệ thống máy in nối với máy tính dùng cho sản xuất, máy 
in nối với máy tính, máy in nén nối với máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị chiếu hình, 
bảng đen điện tử, hệ thống truyền hình hội nghị, hệ thống tín hiệu kỹ thuật số; dịch vụ 
cung cấp thông tin liên quan đến đẩy mạnh bán hàng thương mại (cho người khác), và 
liên quan đến các dịch vụ như tiếp thị, quảng cáo, quảng cáo rao hàng, phân tích quản lý 
kinh doanh hoặc tư vấn điều hành kinh doanh.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (ngoại trừ phát thanh truyền hình); dịch vụ thông tin liên 
lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính, dịch vụ truyền 
bản fax; dịch vụ thông tin liên lạc bằng hệ thống thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng nói 
chuyện và diễn đàn trò chuyện trên internet; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm 
thiết bị điện thoại và thiết bị fax.     
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính hoặc bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp sử dụng tạm thời ứng 
dụng trực tuyến và công cụ phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp chương trình máy vi 
tính liên quan đến dịch vụ như tư vấn công nghệ liên quan đến máy tính, đến phần mềm 
máy tính và đến thiết bị văn phòng; dịch vụ phân tích dữ liệu kỹ thuật và dữ liệu lớn; dịch 
vụ lưu trữ dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-33129 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/408,908 12.04.2017 US 

  
(731) GEM PRODUCTS, INC.  (US) 

140 Industrial Loop, Orange Park, 
Florida, United States 32073 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 12: Cần câu cho tàu thuyền; khớp nối cần câu cho tàu thuyền. 

 

 
(210) 4-2017-33143 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED   (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 

chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2017-33144 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED    (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 

chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
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chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2017-33145 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED    (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 
chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.   

 

 
(210) 4-2017-33146 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED   (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 
chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2017-33147 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED   (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 

chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
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chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.    

 

 
(210) 4-2017-33148 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED    (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 
chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.    

 

 
(210) 4-2017-33149 (220) 11.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BERGER INTERNATIONAL 

PRIVATE LIMITED   (SG) 
22 Benoi Sector, Singapore 629854  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài, men với bản chất là sơn; sơn mài đen Nhật Bản; màu keo; 

chất dùng để bảo quản gỗ; chất nhuộm màu cho gỗ; hợp chất chống gỉ và chống ăn mòn; 
chất nhuộm màu; màu nhuộm; chất cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột để sử dụng trong hội họa và trang trí; dầu chống gỉ và dầu dùng để bảo quản gỗ; 
hợp chất phủ để bảo quản bê tông [dầu]; chất phủ làm đầy (mát tít ở dưới dạng sơn phủ 
làm đầy, làm mịn); chất trám lót và chất đệm để dùng trong sơn; chất pha loãng cho các 
sản phẩm kể trên.  

 

 
(210) 4-2017-33213 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất kính mắt ánh Sáng 
Việt  (VN) 
Số 5, ngách 1, ngõ 87, đường Lê Thanh 
Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

 
(210) 4-2017-33214 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất kính mắt ánh Sáng 
Việt  (VN) 
Số 5, ngách 1, ngõ 87, đường Lê Thanh 
Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

 
(210) 4-2017-33215 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất kính mắt ánh Sáng 
Việt   (VN) 
Số 5, ngách 1, ngõ 87, đường Lê Thanh 
Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

 
(210) 4-2017-33216 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất kính mắt ánh Sáng 
Việt   (VN) 
Số 5, ngách 1, ngõ 87, đường Lê Thanh 
Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

 
(210) 4-2017-33238 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.6; 26.1.2; 3.7.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH V - VENTURE  (VN)
445 Bà Hạt, phường 8, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2017-33301 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A1.11.8; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) A. O. SMITH CORPORATION  (US) 

11270 West Park Place, Milwaukee, WI 
53224, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; 

thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị xử lý nước; bộ lọc nước uống; máy làm sạch không khí; 
máy giữ độ ẩm không khí; máy lọc không khí; thiết bị làm nóng/đun nước; nồi hơi chạy 
bằng điện, không là bộ phận máy móc; nồi hơi để đốt nóng. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị làm mềm nước, thiết bị làm sạch nước, 
hệ thống làm sạch nước, hệ thống xử lý rác thải, các sản phẩm xử lý nước, hệ thống xử lý 
nước, thiết bị làm nóng/đun nước, nồi hơi để đốt nóng, nồi hơi chạy bằng điện, máy làm 
sạch không khí, máy giữ độ ẩm không khí và máy lọc không khí; dịch vụ tư vấn, cố vấn 
và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2017-33308 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ISLESTARR HOLDINGS LIMITED  

(GB) 
50 Brook Green, Hammersmith, London, 
England, W6 7BJ, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); phấn trang điểm; kem giữ ẩm 

cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da toàn 
thân (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; nước hoa. 

 
 

(210) 4-2017-33314 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ISLESTARR HOLDINGS LIMITED  

(GB) 
50 Brook Green, Hammersmith, London, 
England, W6 7BJ, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); phấn trang điểm; kem giữ ẩm 
cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da toàn 
thân (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2017-33317 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ISLESTARR HOLDINGS LIMITED  

(GB) 
50 Brook Green, Hammersmith, London, 
England, W6 7BJ, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); phấn trang điểm; kem giữ ẩm 

cho da (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da toàn 
thân (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; bộ mỹ phẩm; nước hoa. 

 

 
(210) 4-2017-33327 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12 
(731) SUNBEAM PRODUCTS, INC.   (US) 

2381 Executive Center Drive, Boca 
Raton, Florida 33431, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay chạy điện; máy trộn chạy điện; máy cắt thái thịt, thức ăn chạy điện; 

máy ép hoa quả chạy điện; máy vắt hoa quả chạy điện; máy chế biến thức ăn chạy điện. 
 

Nhóm 08: Bàn là hơi nước/bàn là khô.  
 

Nhóm 11: Máy nướng bánh mì chạy điện; lò nướng bánh chạy điện; máy nướng chạy 
điện, nồi cơm điện; chảo rán điện; máy pha cà phê chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; 
ấm đun nước chạy điện. 

 

 
(210) 4-2017-33331 (220) 12.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ZHANG YANXIA   (CN) 

Rm.102, Unit 3, Bldg.8 Xiandai Garden, 
Beiyuan St., Yiwu, Zhejiang, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần đùi; quần áo bó; áo nịt ngực [áo lót]; quần áo ngủ; quần áo; 

quần đùi ống rộng; quần áo lót nữ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ; quần áo 
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trẻ em; trang phục dệt kim; bộ quần áo lót may liền [trang phục]; yếm; tã lót trẻ sơ sinh 
[quần áo]; quần áo bơi; tấm che mắt khi ngủ; đồ đi ở chân; găng tay [trang phục]; mũ lưỡi 
trai [đồ đội đầu]. 

 

 
(210) 4-2017-33466 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.18; 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại Dịch vụ Văn hóa Việt  (VN)
Số 689 Ngô Gia Tự, khu Trung Hành 8, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa; dịch vụ vận tải taxi; dịch vụ logistic; 

dịch vụ du lịch; đại lý vé máy bay.  
 

 
(210) 4-2017-33489 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; 26.7.25 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Công ty TNHH Vuông Tròn 

Group  (VN) 
Lô C6A, khu A - đô thị Nam Thành Phố, 
số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng (dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (cấp 

thoát nước)); thiết kế điện công trình hạ tầng; thiết kế nội ngoại thất công trình. 
 

 
(210) 4-2017-33507 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.2; 26.4.1; 26.7.25; 25.5.1 
(731) ZHONGSHAN MICHEL CHEMICAL 

CO., LTD.  (CN) 
#17 Of Tongle 2nd Road,Tongle 
Industrial Park, Dongfeng Town, 
Zhongshan City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 12: Bộ đối trọng cho bánh xe cộ; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; miếng vá bằng cao 

su dính được để vá săm xe; săm cho lốp xe bơm hơi; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; van 

cho lốp xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-33510 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.21; 3.7.13 

(731) XIZANG XINIAN COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

701, Block A, No.7, LinQiongGang East 

Road, Lhasa Economic and 

Technological Development Zone 

XiZang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hàng hải; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát [viễn 

thông]; thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại di động; thiết bị điện động 

dùng cho điều khiển tín hiệu từ xa; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; 

vòng đeo tay kết nối được [thiết bị đo lường]; bộ chỉ báo áp suất; thiết bị mô phỏng việc 

lái và điều khiển xe cộ. 

 

Nhóm 10: Thiết bị rung xoa bóp; dụng cụ đo huyết áp; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y 

tế; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị trị liệu sử dụng dòng điện 

galvanic; thiết bị giám sát nhịp tim; mặt nạ chuyên dụng cho nhân viên y tế; máy trợ 

thính; bình sữa cho trẻ em bú. 
 

 
(210) 4-2017-33534 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 26.1.1; 

A5.11.13; A5.3.13 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá, xanh lam, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Trường Mầm Non Quốc Tế  (VN)
Số 11/141 hẻm số 11, khu phố Bình 

Đông 4, đường Nguyễn Minh Trường, 

phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long 

An 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ giáo dục mầm non, giáo 

dục mầm non hệ tư thục. 
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(210) 4-2017-33540 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng đồng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Nhà và Khu công nghiệp 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 12 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất bê tông; máy móc dùng trong xây dựng; máy khai thác mỏ. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (gạch, đá từ đất sét). 
 

Nhóm 31: Rau tươi; đậu tươi; hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản; mua bán nông lâm sản nguyên liệu; mua bán 
động vật sống; mua bán hoa, cây cảnh; mua bán xăng dầu; mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí; mua bán nguyên vật liệu và thiết bị lắp đặt trong lĩnh vực xây dựng; mua bán máy 
móc, thiết bị trong lĩnh vực sản xuất bê tông; dịch vụ giới thiệu việc làm; đấu giá bất động 
sản. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; lập và quản lý dự án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và hoàn thiện các công trình xây dựng; giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và cơ sở hạ tầng kỹ thuật; 
xây dựng và lắp đặt thiết bị cho các công trình cấp thoát nước và công trình xử lý nước 
thải; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình 
công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi; xây dựng công trình giao thông; xây dựng công 
trình đường dây và trạm biến áp; lắp đặt kết cấu kim loại phục vụ xây dựng; lắp đặt máy 
móc và thiết bị công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp nước sạch; dịch vụ phân phối nước; dịch vụ vận tải hàng hóa 
bằng đường bộ, đường thủy; cho thuê xe; cho thuê máy móc thiết bị; đại lý du lịch; dịch 
vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ bến du thuyền (dịch vụ cho thuê tàu thuyền); dịch 
vụ lưu giữ tàu thuyền; dịch vụ vận tải bằng tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước thải. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ 
cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ); dịch vụ cho thuê sân bóng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, hạ 
tầng kỹ thuật; thiết kế kết cấu công trình xây dựng; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; 
dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành vật liệu xây dựng; thiết kế trang trí nội ngoại thất. 
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Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng rau, đậu; dịch vụ trồng hoa cây cảnh; dịch vụ tắm hơi, mát xa; 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2017-33545 (220) 13.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Đen, vàng nâu, xám, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Tân Long  
(VN) 
14/7A Thân Nhân Trung, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày; thiết bị và máy làm lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-33586 (220) 04.06.2015 

(641) 4-2015-14162 (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Môi Trường á Châu  (VN) 
189 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt công trình bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, nước cấp, khí 

thải). 
 

 
(210) 4-2017-33601 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.7.25; 25.12.1; 1.3.1; 7.3.2; 

26.4.12; 25.1.25 
(591) Đỏ cam, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phúc Hưng 

Thịnh   (VN) 
Tầng 19, tòa nhà Pacific Place, số 83B 
Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thể thao và giáo dục.  
 

 
(210) 4-2017-33640 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(300) 2017-056353 21.04.2017 JP 

  

(731) ASTELLAS PHARMA INC.   (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, 

Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Vacxin dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2017-33641 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH OSKAR - Thung 
Lòng BEER  (VN) 
Tầng lửng, lô đất số 2, « đất 4.1-CC 

tuyến Láng Hạ - Thanh Xuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-33642 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH OSKAR - Thung 
Lòng BEER  (VN) 
Tầng lửng, lô đất số 2, « đất 4.1-CC 

tuyến Láng Hạ - Thanh Xuân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.   
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(210) 4-2017-33670 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) 1. YOON WON YOUNG   (KR) 

3F, 25-13, Gamasan-ro 19-gil, Guro-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

2. OH BYUNG JIN   (KR) 

102-dong 704-ho, 1178, Sure-ro, Hwado-

eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea  

3. CHA WON HEE  (KR) 

202-dong 1005-ho, 39, Heungan-daero 

414beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)  Nhóm 07: Máy trộn nghiền dùng điện không cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây; máy 

ép trái cây tốc độ thấp cho mục đích gia dụng, máy trộn dùng điện cho mục đích gia 

dụng; máy ép trái cây dùng cho mục đích gia dụng; máy làm làm sạch sàn nhà chạy bằng 

điện cho mục đích gia dụng; máy hút hơi ẩm tấm lót sàn nhà ướt cho mục đích gia dụng; 

máy chế biến thức ăn dùng điện cho mục đích gia dụng; máy nghiền thực phẩm dùng điện 

cho mục đích gia dụng; máy xay thực phẩm dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị 

mài dao dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay dùng điện cho mục đích gia dụng; 

máy hút bụi chân không cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây; máy làm bếp; máy trộn 

dùng điện cho nhà bếp; máy nghiền dùng điện cho nhà bếp; máy hút bụi chân không. 
 

Nhóm 11: Nồi nấu điện dùng cho mục đích gia dụng; máy sấy bát đĩa dùng điện cho mục 

đích gia dụng; máy hút ẩm cho thực phẩm dùng điện cho mục đích gia dụng; ấm điện cho 

mục đích gia dụng; nồi nấu điện cho mục đích công nghiệp; vỉ nướng điện trong nhà; vỉ 

nướng điện ngoài trời; vỉ nướng từ; bếp từ; vỉ nướng điện; nồi điện; máy pha cà phê điện 

không dây, nồi cơm điện; nồi áp suất điện; dụng cụ nấu ăn bằng điện; bếp từ chạy bằng 

điện; ấm điện; chảo rán điện; nồi cơm áp suất dùng điện. 
 

Nhóm 21: Nồi nấu cơm dùng cho bếp ga; bình pha cà phê bằng kim loại quý không chạy 

bằng điện; bình chứa bằng kim loại quý; kệ đất nung cách nhiệt; nồi đất; bình chứa, 

không phải bằng kim loại quý; ấm nhiệt không dùng điện; chảo rang không dùng điện; 

nồi không dùng điện; nồi nấu cơm không dùng điện; nồi cơm áp suất không dùng điện;. 

chảo nấu không dùng điện, chảo hầm không dùng điện; chảo chiên không dùng điện, bình 

đun nước nóng [không làm nóng bằng điện]; nồi nấu ăn không dùng điện; chảo bằng thủy 

tinh; bình; chảo, chảo chiên, bát để đựng mì lạnh; bát trộn, máy trộn không dùng điện cho 

mục đích gia dụng; máy xay thực phẩm không dùng điện cho gia mục đích gia dụng; máy 

xay sinh tố không dùng điện cho mục đích gia dụng; thớt dùng cho nhà bếp; xẻng dùng để 

lật thức ăn, thiết bị nhà bếp; thùng; đồ chứa đựng các món ăn kèm; đồ chứa đựng thực 

phẩm; máy nghiền không dùng điện cho nhà bếp; chảo chiên dùng cho bếp từ.  
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(210) 4-2017-33703 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trần Thị Thùy  (VN) 

Thôn 2, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; sáp ong; sữa ong chúa; mứt mật ong trộn vừng. 
 

 
(210) 4-2017-33709 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất dây 

và cáp điện Trường Thành  
(VN) 
Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2017-33718 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 1833799 21.04.2017 CA 

(531) 16.3.1; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, tím. 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để chỉnh sửa viđêô; phần mềm 
máy tính để lập, chỉnh sửa, xử lý, tổ chức, nhập, xuất, và mã hóa âm thanh, viđêô, nhạc, 
phim, và các nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính để lập và chỉnh sửa hình đồ 
họa, phim hoạt họa kỹ thuật số, và các hiệu ứng đặc biệt; phần mềm máy tính để hiệu 
chỉnh màu cho viđêô và các nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính để lập, xử lý, 
nhập, và mã hóa phương tiện kỹ thuật số. Trong đó, các chương trình và phần mềm trong 
nhóm này là các chương trình và phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được.  
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(210) 4-2017-33730 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) TMT MACHINERY, INC.   (JP) 

6th Floor, Osaka Green Building, 6-26, 
Kitahama 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-
Shi, Osaka-Fu, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị ngành dệt; máy cuốn chỉ.   

 

(210) 4-2017-33731 (220) 16.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) TMT MACHINERY, INC.   (JP) 

6th Floor, Osaka Green Building, 6-26, 
Kitahama 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka-
Shi, Osaka-Fu, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị ngành dệt; máy cuốn chỉ.  

 

 
(210) 4-2017-33767 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp Sử Anh  (VN) 
Thôn 17 xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang    

 
(511)   Nhóm 30: Chè ngọc thúy (trà ngọc thúy) 

 

 
(210) 4-2017-33803 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SHENZHEN ROMAN TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 
3F, 3 Building, Fengmenao Industrial 
Park, Gangtou, Bantian,  Longgang 
District, Shenzhen City, 518129, China 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu, cụ thể là bộ nối; tai nghe điện thoại; đầu đọc thẻ điện tử; 
đầu đọc thẻ nhớ; máy thu thanh; tai nghe và tai nghe choàng đầu; loa thùng; pin; bộ sạc 
pin. 

 

 
(210) 4-2017-33807 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Vũ Ngọc Lê  (VN) 
Số 48, đường Nguyễn Khắc Hiếu, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn, chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2017-33808 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.2.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vật 
liệu xây dựng Trường Thịnh 
Phát  (VN) 
64A đường số 13, khu phố 5, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; nghệ dùng làm thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-33809 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư  Hải Âu   (VN) 
145 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo thương mại với mục đích giới thiệu và tiêu 

thụ sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin kinh doanh; 
mua bán lương thực thực phẩm, đồ ăn thức uống các loại, mua bán dụng cụ nhà bếp, giá 
kệ, bàn ghế, giường tủ, mua bán quần áo, giày dép hàng thời trang, mua bán mỹ phẩm, 
hóa mỹ phẩm các loại. 
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Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar).  
 

 
(210) 4-2017-33810 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư  Hải Âu   (VN) 
145 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo thương mại với mục đích giới thiệu và tiêu 

thụ sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin kinh doanh; 
mua bán lương thực thực phẩm, đồ ăn thức uống các loại, mua bán dụng cụ nhà bếp, giá 
kệ, bàn ghế, giường tủ, mua bán quần áo, giày dép hàng thời trang, mua bán mỹ phẩm, 
hóa mỹ phẩm các loại.   

 
Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar).  

 

 
(210) 4-2017-33811 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.15.22; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, đen, xám nhạt, xanh chuối nhạt. 
(731) ARIES FRESH PTE. LTD.   (SG) 

10 Wholesale Centre # 01-417, 
Singapore 110010  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Âu Cơ (AUCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả ớt tươi; khoai mỡ tươi; khoai lang tươi; quả hồng xiêm (sa pô chê) tươi; 

quả bí ngô (bí đỏ) tươi; quả chanh tươi; đậu tây tươi; củ cải tươi; quả tươi; rau tươi. 
 

(210) 4-2017-33812 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Hưng Toàn  (VN) 
Số 16 đường Đồng Bát, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-33813 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hiệp  (VN) 
Số 20 ngõ 113 Hoàng Cầu, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-33814 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A19.13.21; A1.1.10; A1.1.2; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Đỏ, cam, vàng, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất CQC - úc  
(VN) 
Số 32, ngõ 281 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-33815 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất CQC - úc  
(VN) 
Số 32, ngõ 281 Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2017-33816 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất CAMELI  
(VN) 
Số 46/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 
Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-33817 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất CAMELI  
(VN) 
Số 46/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 
Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-33818 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21; 2.3.8; A2.3.16; 9.1.10 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất CAMELI  
(VN) 
Số 46/46, ngõ Hòa Bình 7, phố Minh 
Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-33819 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tiến Mỹ Trân  (VN)
A1/61A Hoàng Phan Thái, xã Bình 
Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

 
(210) 4-2017-33824 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ ứng 
dụng AKADON  (VN) 
Số 45, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 

phần mềm ứng dụng điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cầm tay 
khác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo 
dùng cho mục đích khoa học.  

 
Nhóm 35: Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 
Nhóm 39: Giữ chỗ, đặt chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới 
vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Trường, học viện đào tạo, [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khoá đào tạo từ xa; thông 
tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; gia sư.  

 

Nhóm 42: Tạo ứng dụng cho các thiết bị cầm tay như smartphone, iPad; tạo lập và duy trì 
trang web, trang tin điện tử cho người khác, lập trình máy tính; dịch vụ sao chép chương 
trình; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS].  

 
Nhóm 43: Đặt, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ, giữ chỗ khách sạn; đặt chỗ trọ, chỗ ở tạm 
thời.  
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(210) 4-2017-33825 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ ứng 
dụng AKADON  (VN) 
Số 45, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 

phần mềm ứng dụng điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cầm tay 
khác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo 
dùng cho mục đích khoa học. 

 
Nhóm 35: Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 

 
Nhóm 39: Giữ chỗ, đặt chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới 
vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Trường, học viện đào tạo, [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 
gặp mặt trực tiếp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khoá đào tạo từ xa; thông 
tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục 
đích văn hoá hoặc giáo dục; gia sư. 

 
Nhóm 42: Tạo ứng dụng cho các thiết bị cầm tay như smartphone, iPad; tạo lập và duy trì 
trang web, trang tin điện tử cho người khác; lập trình máy tính; dịch vụ sao chép chương 
trình; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 
Nhóm 43: Đặt, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ, giữ chỗ khách sạn; đặt chỗ trọ, chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2017-33826 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ ứng 
dụng AKADON  (VN) 
Số 45, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; 

phần mềm ứng dụng điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cầm tay 
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khác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo 

dùng cho mục đích khoa học. 

 

Nhóm 35: Lập chỉ mục trang web cho mục đích thương mại hay quảng cáo; cung cấp sàn 

giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 

 

Nhóm 39: Giữ chỗ, đặt chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận chuyển hàng hoá; môi giới 

vận tải; đặt chỗ cho việc vận tải; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

Nhóm 41: Trường, học viện đào tạo, [giáo dục]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục 

gặp mặt trực tiếp; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; khoá đào tạo từ xa; thông 

tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục 

đích văn hoá hoặc giáo dục; gia sư.  

 

Nhóm 42: Tạo ứng dụng cho các thiết bị cầm tay như smartphone, iPad; tạo lập và duy trì 

trang web, trang tin điện tử cho người khác; lập trình máy tính; dịch vụ sao chép chương 

trình; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 

mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê phần 

mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]. 

 

Nhóm 43: Đặt, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ, giữ chỗ khách sạn; đặt chỗ trọ, chỗ ở tạm 

thời.   
 

 
(210) 4-2017-33830 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 7.1.24; 7.3.2; 25.1.25; 26.11.3; 

A26.11.7; A25.7.21 

(591) Hồng, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Phương Liên  (VN) 
Số 40, ngõ 79, đường Hoàng Mai, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; nước tẩy trang; son; phấn trang điểm; mặt nạ dưỡng da; nước 

hoa.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh); quảng cáo; giới thiệu; trưng bày; xuất nhập khẩu các 

sản phẩm mỹ phẩm như kem chống nắng, son, phấn trang điểm, mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2017-33831 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.5.1; A5.5.20; 26.1.1; 

26.15.1; 26.3.4 
(591) Nâu, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hướng Dương  
(VN) 
345/86, Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; môi giới bất động 

sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; quản lý các dự án bất động sản.  
 

 
(210) 4-2017-33833 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Giò; chả; nem thịt; rau củ quả đã chế biến; nước chấm được chiết xuất từ động 
vật; thủy hải sản đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2017-33834 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Giò; chả; nem thịt; rau củ quả đã chế biến; nước chấm được chiết xuất từ động 
vật; thủy hải sản đã chế biến. 

 

 
(210) 4-2017-33835 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; 5.5.4; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu, hồng, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huy Ban  (VN) 
466 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Mật ong, nghệ, nghệ vàng (gia vị), sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho 
người (không dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2017-33837 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; 3.13.1; 

A3.13.24; A5.5.20; A17.2.2; A1.1.9; 
26.1.1 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SKIN DIAMOND 
Việt Nam  (VN) 
Số 9 ngách 224/12 đường Bưởi, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa.  

 

 
(210) 4-2017-33838 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 1.15.15; 26.1.2; 

A26.11.12 
(591) Tím, vàng da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phân thương mại 

TUNO Việt Nam  (VN) 
A18, tổ 84 Laze Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Miếng dán màn hình điện thoại; thiết bị sạc pin điện thoại di động; pin điện 

thoại di động; vỏ ốp bảo vệ điện thoại di động; tai nghe; loa.  
 

 
(210) 4-2017-33839 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư VINA 
Trần  (VN) 
Xóm Hầu, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị xử lý nước, thiết bị làm nóng lạnh nước uống, ấm siêu 

tốc, bình nóng lạnh, nồi cơm điện.  
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(210) 4-2017-33850 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Trắng, xanh, tím than. 

(731) Bùi Hoài Nam   (VN) 
Phòng 605, CT21-1, khu Đô thị Việt 

Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; dụng cụ chỉnh hình (thiết bị y tế).  
 

 
(210) 4-2017-33851 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.21; A5.3.13 

(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây. 

(731) FTL ASIA HOLDINGS LIMITED.  

(BM) 

Canon's Court, 22 Victoria Street, HM 12 

Hamilton, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; quản lý tài sản; dịch vụ môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; lập kế 

hoạch tài chính; dịch vụ đầu tư, ủy thác quản lý tài chính; giao dịch tài chính; giao dịch 

tiền tệ; giao dịch bất động sản.  
 

 
(210) 4-2017-33852 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) FTL ASIA HOLDINGS LIMITED.  

(BM) 

Canon's Court, 22 Victoria Street, HM 12 

Hamilton, Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; quản lý tài sản; dịch vụ môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; lập kế 

hoạch tài chính; dịch vụ đầu tư, ủy thác quản lý tài chính; giao dịch tài chính; giao dịch 

tiền tệ; giao dịch bất động sản.  
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(210) 4-2017-33853 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15; 5.7.1 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Duyên  (VN) 

Số 256H đường Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã sơ chế, bảo quản; hạt, đã chế biến; trái cây được bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; tiêu; ớt (gia vị); ca cao. 
 

Nhóm 32: Nước suối; nước khoáng; nước uống chiết suất từ hạt điều; đồ uống không có 
cồn. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt điều, hạt, đã chế biến, trái cây được bảo quản, cà 
phê, trà, tiêu, ớt (gia vị), ca cao, nước suối, nước khoáng, nước uống chiết suất từ hạt điều; 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-33854 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Duyên  (VN) 

Số 256H đường Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bắp (ngô) rang; bắp (ngô) nướng; bắp (ngô) xay; bắp (ngô) nghiền; bắp 
(ngô) đã chế biến. 

 

Nhóm 31: Lúa mì; cám; bã đậu nành; bắp (ngô).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bột mì, bắp (ngô), bắp (ngô) rang, bắp (ngô) nướng, 
bắp (ngô) xay, bắp (ngô) nghiền, bắp (ngô) đã chế biến, lúa mì, cám, bã đậu nành; quảng 
cáo. 

 

 
(210) 4-2017-33855 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ   (VN) 
P 1604 nhà N4D, Trung Hòa Nhân 
Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa; bồn tắm; vòi hoa sen; ống dẫn nước 

dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; bình nước nóng năng lượng mặt trời; 

máy lọc nước RO. 
 

 
(210) 4-2017-33856 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh. 

(731) DIMEX (TAICANG) WINDOW 

PROFILE CO., LTD   (CN) 

No. 111 12A, Dongting North Road, 

Economic Development Zone Taicang 

City, JiangSu Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 19: Sườn nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng; cửa sổ, không bằng 

kim loại; cửa, không bằng kim loại; kính xây dựng (cửa sổ); lớp phủ, không bằng kim 

loại, dùng cho mục đích xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khung cửa sổ, 

không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim loại; cửa và cửa sổ bằng sợi thủy tinh; 

cửa và cửa sổ bằng nhựa lõi thép (nhựa chiếm thành phần chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2017-33857 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) WOCKHARDT LIMITED  (IN) 

Wockhardt Towers, Bandra Kurla 

Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 

051, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thuốc. 
 

 
(210) 4-2017-33858 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) WOCKHARDT LIMITED  (IN) 

Wockhardt Towers, Bandra Kurla 

Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 

051, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thuốc. 
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(210) 4-2017-33859 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-33870 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.8; 26.4.1; 26.4.9; 24.15.21; A25.7.3 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Duyên  (VN) 
Thôn 1A, xã Cư £ Wi, huyện Cư Kuin, 
tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-33871 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ, Xanh.(540) 

  

(731) Hồ Phú Ty  (VN) 
Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết 
kế liên quan đến công nghệ máy tính; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; thiết kế và duy trì website; lắp đặt, cho thuê và bảo dưỡng phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-33872 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh nước biển, xanh nõn chuối. (540) 

  

(731) Công ty TNHH LIMEFRESH   (VN) 
Số 40 đường số 1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén. 
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(210) 4-2017-33874 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lâm Quốc Sơn Hà  (VN) 
24 Hoàng Văn Thụ (nối dài), phường 
Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cho 

thuê nhà ở, văn phòng và xưởng sản xuất. 
 

 
(210) 4-2017-33876 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A26.4.6 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Brandcare  

(VN) 
Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ 
Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; cho thuê phương 

tiện quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế bản vẽ (kiểu 
dáng) công nghiệp; tạo dáng kiểu dáng công nghiệp; thiết kế nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế 
mỹ thuật ứng dụng. 

 

 
(210) 4-2017-33877 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

V.N.G.E.E  (VN) 
Số 25/116 Lạch Tray, phường Đông Hải, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại tinh dầu, khăn ướt, khăn giấy ướt, cà phê, trà, máy 

lọc nước, hàng may mặc (quần áo), nước uống đóng chai, túi giấy dùng để bao gói, túi rác 
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công nghiệp, túi vải không dệt, khăn, ga, gối, gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ: hộp đựng 
quà, bàn ghế. 

 

 
(210) 4-2017-33878 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 24.9.1; A1.1.9; 25.1.25 
(591) Vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bình Phú  (VN) 
Số 68/18, khu phố Bình Phú, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, 
kệ. 

 

 
(210) 4-2017-33879 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) VALAVOLE  (KR) 

43, Dosan-daero 27-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho 
người khác]; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; bán lẻ và bán buôn mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-33883 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) AIRSPACE INTERNATIONAL CO., 

LTD  (TW) 
No.242, Sec.4, Chengde Rd., Shilin Dist., 
Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo tắm; quần áo; áo váy; giày; váy; quần dài. 
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(210) 4-2017-33894 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 1.7.6; 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12
(591) Cam, xanh lá cây, xanh dương, xám, 

trắng. 
(731) Trường tiểu học Việt Mỹ  (VN) 

Số 2.2 & 2.3 đường 12AB khu dân cư 
Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp; giáo dục đào tạo; tư vấn du học; tổ 

chức triển lãm, hội nghị, hội thảo về giáo dục đào tạo; cung cấp thông tin giáo dục. 
 

 
(210) 4-2017-33895 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.13.1; 24.15.1; 

A24.17.8; 19.13.1 
(591) Xanh lá, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ y tế 
và chăm sóc Sức Khỏe Gia 
Đình  (VN) 
Số 36 + 38, ngõ 232 Trần Điền, tổ 1A, 
phố Trần Điền, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 

chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo và thiết kế các chỉ 
mục thông tin dựa trên trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập 
và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; 
cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; thiết kế phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; cho thuê thiết bị y 
tế; dịch vụ viện điều dưỡng; dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế; chăm sóc giảm đau; vật lý trị 
liệu. 

 

 
(210) 4-2017-33896 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Kim Anh   (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; ổ khoá bằng kim loại; đinh bằng kim loại; ốc vít bằng kim 

loại; bản lề cửa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn 
kéo bàn, tủ). 
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Nhóm 35: Mua bán khoá bằng kim loại; mua bán ổ khoá bằng kim loại; mua bán đinh 
bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 
thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 

 

 
(210) 4-2017-33897 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Anh  (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; ổ khoá bằng kim loại; đinh bằng kim loại; ốc vít bằng kim 

loại; bản lề cửa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn 
kéo bàn, tủ). 

 

Nhóm 35: Mua bán khoá bằng kim loại; mua bán ổ khoá bằng kim loại; mua bán đinh 
bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 
thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 

 

(210) 4-2017-33898 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Kim Anh  (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; ổ khoá bằng kim loại; đinh bằng kim loại; ốc vít bằng kim 

loại; bản lề cửa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn 
kéo bàn, tủ). 

 

Nhóm 35: Mua bán khoá bằng kim loại; mua bán ổ khoá bằng kim loại; mua bán đinh 
bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 
thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 

 

 
(210) 4-2017-33899 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Anh  (VN) 
9 Lê Quang Định, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Khoá bằng kim loại; ổ khoá bằng kim loại; đinh bằng kim loại; ốc vít bằng kim 
loại; bản lề cửa bằng kim loại; thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn 
kéo bàn, tủ). 

 

Nhóm 35: Mua bán khoá bằng kim loại; mua bán ổ khoá bằng kim loại; mua bán đinh 
bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản lề cửa bằng kim loại; mua bán 
thanh trượt (ray) bằng kim loại (dùng cho đồ gỗ như ngăn kéo bàn, tủ). 
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(210) 4-2017-33901 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) BEUINS CO., LTD  (KR) 

No. 522, 142, Ilsan-ro, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do 10442, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-33903 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quý Phát  
(VN) 
Số 313 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy nạo rau củ; máy tách hạt, máy giặt; máy phát điện; máy rửa bát 

đĩa; máy bơm. 
 

Nhóm 08: Bàn là; kẹp uốn tóc; dao kéo; dụng cụ để tách, mở con sò, con hàu; thìa; dĩa ăn.  
 

Nhóm 09: Máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon], tụ điện; công tắc điện; dây điện; vỏ bọc 
cho ổ cắm điện cố định; bộ nối điện; loa (thiết bị âm thanh); thiết bị và máy âm thanh; 
micrô; máy quay đĩa; thiết bị thu hình; điện thoại di động; máy ảnh chụp ảnh]; máy quay 
phim; thiết bị sạc pin. 

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; hệ thống điều hoà không khí; ấm đun nước, dùng điện; quạt gió [điều 
hoà không khí]; thiết bị tích nhiệt, máy sấy tóc; thiết bị sấy; thiết bị lọc nước; nồi áp suất 
dùng điện; lò nướng; thiết bị làm nóng nước tắm; thiết bị hút ẩm; bếp nấu ăn; hệ thống 
sưởi ấm; máy pha cà phê, dùng điện; vòi hoa sen; bồn rửa, chụp hút khói dùng cho nhà 
bếp; nồi hấp thức ăn, chạy điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi nấu đa năng; hệ thống 
và thiết bị nấu nướng. 

 
Nhóm 12: Xe ô tô; xe đạp điện; xe máy; xe đạp; xe điện; xe đẩy trẻ em.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bộ nồi nấu không dùng điện; xoong 
hầm thịt; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bát đĩa bằng sành; vật trang trí bàn 
ăn; chảo rán không dùng điện; cốc để uống; bình để uống; giàn phơi đồ giặt; dụng cụ nhà 
bếp; ấm đun nước, không dùng điện; nồi áp suất, không dùng điện; phích dùng chất lỏng; 
thiết bị xay nghiền cho nhà bếp, không dùng điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán; đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo các sản phẩm 
như: máy xay, máy nạo rau củ, máy tách hạt, máy giặt, máy phát điện, máy rửa bát đĩa, 
máy bơm, bàn là kẹp uốn tóc, dao kéo, dụng cụ để tách, mở con sò, con hàu, thìa, dĩa ăn, 
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máy sinh khí ozon [thiết bị tạo ozon], tụ điện, công tắc điện, dây điện, vỏ bọc cho ổ cắm 
điện cố định, bộ nối điện, loa (thiết bị âm thanh), thiết bị và máy âm thanh, micrô, máy 
quay đĩa, tủ lạnh, hệ thống địều hoà không khí, ấm đun nước, dùng điện, quạt gió [điều 
hoà không khí], thiết bị tích nhiệt, máy sấy tóc, thiết bị sấy, thiết bị lọc nước, nồi áp suất 
dùng điện, lò nướng, thiết bị làm nóng nước tắm, thiết bị hút ẩm, bếp nấu ăn, hệ thống 
sưởi ấm, máy pha cà phê, dùng điện, vòi hoa sen, bồn tửa, chụp hút khói dùng cho nhà 
bếp, nồi hấp thức ăn, chạy điện, lò vi sóng [thiết bị nấu nuớng], nồi nấu đa năng, hệ thống 
và thiết bị nấu nướng, xe ô tô, xe dập điện, xe máy, xe đạp, xe điện, xe đẩy trẻ em, đồ 
chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, bộ nồi nấu không dùng điện, xoong hầm thịt, đồ chứa 
đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, bát đĩa bằng sành, vật trang trí bàn ăn, chảo rán 
không dùng điện, cốc để uống, bình để uống, giàn phơi đồ giặt, dụng cụ nhà bếp, ấm đun 
nước (không dùng điện), nồi áp suất, không dùng điện, phích đựng chất lỏng, thiết bị 
xay/nghiền cho nhà bếp, không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2017-33911 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) CONTIX ASIA PTE LTD  (SG) 

6 Eu Tong Sen Street, #12-07 The 
Central, Singapore 059817 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn máy móc dùng cho động cơ xe ô tô; dầu nhờn công nghiệp; dầu 

nhờn; dầu nhờn bánh răng [dầu công nghiệp]; dầu nhờn có chứa chất phụ gia giảm thiểu 
ma sát; dầu nhờn cho máy móc công nghiệp; dầu nhờn cho máy móc; dầu nhờn cho động 
cơ xe cộ; dầu nhờn có đặc tính làm sạch; dầu để bôi trơn (dầu nhờn công nghiệp); dầu 
nhờn tổng hợp. 

 

 
(210) 4-2017-33912 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh tím than, vàng đậm. 
(731) CONTIX ASIA PTE LTD  (SG) 

6 Eu Tong Sen Street, #12-07 The 
Central, Singapore 059817 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ về phân tích kinh doanh, liên quan đến dầu nhờn; dịch vụ cố vấn 

về phân tích kinh doanh, liên quan đến dầu nhờn; dịch vụ tư vấn về phân tích kinh doanh, 
liên quan đến dầu nhờn; dịch vụ hỗ trợ về lập kế hoạch kinh doanh, liên quan đến dầu 
nhờn; dịch vụ cố vấn về lập kế hoạch kinh doanh, liên quan đến dầu nhờn; dịch vụ tư vấn 
về lập kế hoạch kinh doanh, liên quan đến dầu nhờn; dịch vụ quản lý liên quan đến 
marketing cho dầu nhờn; tư vấn liên quan đến quản lý marketing cho dầu nhờn; marketing 
sản phẩm dầu nhờn; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác] về dầu nhờn. 
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(210) 4-2017-33914 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu. 
(731) WE, SOO-YOUNG   (KR) 

(Cheongdam-dong, Cheongdam Hyundai 
3-Cha Apt.), 101-606, 29, Dosan-daero 
101-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa bệnh bằng 

phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chữa 
bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2017-33915 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Vàng, nâu. 
(731) WE, SOO-YOUNG   (KR) 

(Cheongdam-dong, Cheongdam Hyundai 
3-Cha Apt.), 101-606, 29, Dosan-daero 
101-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chữa bệnh bằng 

phương pháp nắn khớp xương; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chữa 
bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2017-33921 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) HUAMEI ENERGY-SAVING 

TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.  
(CN) 
Liugezhuang, Dacheng County, Hebei 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp; cao su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; khớp nối ống, không 

bằng kim loại; ống mềm, không bằng kim loại; vật liệu giữ nhiệt; tấm và ống cách nhiệt 
bằng sợi thủy tinh; sợi khoáng vật [cách ly]; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; vật 
liệu đệm lót bằng cao su hoặc chất dẻo; sợi bằng cao su, không dùng trong ngành dệt.  
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(210) 4-2017-33939 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BOOK A BEE  
(VN) 
Villa 31D7, Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch 

vụ phát hành thẻ thanh toán; dịch vụ tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2017-33957 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1 
(591) Cà phê nâu nhạt, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cà phê ANT  (VN) 
Số 35B, ngõ 32, đường Bưởi, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê viên nén; cà phê rang xay; cà phê rang; cà phê hạt xanh (hạt cà phê 

chưa qua chế biến); đồ uống được chế từ cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-33974 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 2.9.25; 7.15.22; 7.15.1 
(731) NEOVIA  (FR) 

Talhouet - 56250 SAINT NOLFF - 
France 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 31: Chất bổ sung ăn kiêng cho động vật. 
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(210) 4-2017-34041 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần Jec Corp  (VN)

30/4 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng; gạch; gạch bê tông, gạch lát nền; 
gạch lát vỉa hè.  

 

 
(210) 4-2017-34043 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) YUNG-CHUN FEI  (TW) 

7F.-4, No. 342, Sec. 1, Fuxing S. Rd., 
Da'an Dist., Taipei City 106, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán trà; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-34089 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 87/544,049 26.07.2017 US 

(531) 3.7.4; A3.7.24 
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); giày cao cổ để làm vườn; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2017-34125 (220) 18.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 72294 18.04.2017 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)  Nhóm 38: Dịch vụ truyền theo dòng các nội dung âm thanh và nội dung hình ảnh (thị 
giác); dịch vụ phát âm thanh và hình ảnh (thị giác); dịch vụ truyền và phân phối nội dung 
âm thanh và nội dung hình ảnh (thị giác).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các dịch vụ phát triển, tạo lập, sản xuất, phân 
phối, và sau sản xuất cho các cuộc phỏng vấn xã luận liên quan đến âm nhạc, các buổi 
biểu diễn, và phim tài liệu; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp âm nhạc, phim, và viđêô cho 
những người sử dụng trực tuyến thông qua mạng lưới thông tin liên lạc; dịch vụ cung cấp 
các cuộc phỏng vấn trực tuyến về các nghệ sỹ âm nhạc và những người nổi tiếng trong 
lĩnh vực âm nhạc cho mục đích giải trí; cung cấp phim tài liệu và viđêô của các buổi biểu 
diễn âm nhạc trực tiếp được thu sẵn và không tải xuống được thông qua dịch vụ cung cấp 
viđêô theo yêu cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là các cuộc phỏng vấn xã luận có liên quan đến 
âm nhạc, các buổi biểu diễn và các loạt phim tài liệu được phát qua ti-vi, rađiô, các trang 
web internet và các dịch vụ truyền theo dòng. 

 

 
(210) 4-2017-34211 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A  (VN) 
Số D21, KP.5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2017-34212 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP.5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2017-34213 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.2; 2.5.1; 26.1.1; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP.5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2017-34234 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 26.4.1; A26.11.12 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

An Lâm Viên  (VN) 
Số 37B Hùng Vương, phường 10, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; đồ 

uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-34235 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 2.9.21; A26.11.12 
(591) Cam, đen, trắng, đỏ, xanh. 
(731) Công ty CP thương mại quốc 

tế Sunite Việt Nam   (VN) 
Số 8, ngách 12/25, tồ dân cư Tân Xuân 3, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 

 
(210) 4-2017-34276 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) DECKERS OUTDOOR 

CORPORATION  (US) 
250 Coromar Drive, Goleta, California 
93117 USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2017-34312 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.1.6; A25.7.6 
(731) CATALYSTE PTE LTD   (SG) 

114 Lavender Street, #02-52 CT Hub 2, 
Singapore 338729  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 17: Chất dẻo ở dạng tấm (không phải dệt), thanh, dải, khối, bản, ống và các phần 

cắt đã định hình sử dụng trong sản xuất; chất dẻo được gia cố bằng vải tự nhiên hoặc vải 
tổng hợp, chất dẻo cán mỏng dạng tấm và tấm panen sử dụng trong sản xuất; chất dẻo 
nhiệt cán mỏng được gia cố bằng vật liệu dạng xơ ở dạng tấm và tấm panen sử dụng trong 
sản xuất.  

 

 
(210) 4-2017-34313 (220) 19.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.1.6; A25.7.6 
(731) CATALYSTE PTE LTD   (SG) 

114 Lavender Street, #02-52 CT Hub 2, 
Singapore 338729  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm panen trang trí nội thất làm từ vật liệu phi kim loại; vật liệu phi kim loại 

được cán mỏng dùng cho xây dựng; tấm ván sàn làm bằng tấm ván ghép hoặc tấm xơ ép 
kết hợp với tấm mỏng nhiệt; tấm ván sàn gỗ; vật liệu hỗn hợp làm bằng ván ép và tấm xơ 
ép dùng cho xây dựng; tấm xơ ép mật độ cao dùng cho xây dựng; gỗ kết tụ được lót tấm 
mêlamin dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-34358 (220) 20.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Janko Việt 

Nam   (VN) 
Số 75A đường Nguyễn Trãi, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu, xuất nhập khẩu các 
sản phẩm: sofa - ghế trường kỷ [làm bằng gỗ, bọc da bò, giả da và nỉ (vải)], bản khung gỗ 
bọc da, bàn gỗ, giường tủ khung gỗ bọc da, giường làm bằng gỗ, bàn ghế gỗ các loại dùng 
cho mục đích gia đình, nhà hàng và khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-34379 (220) 20.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng quà 
tặng Bạc Hiểu Minh   (VN) 
922 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng bạc: nhẫn; dây chuyền; lắc tay; lắc chân; hoa tai. 

 

 
(210) 4-2017-34449 (220) 20.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đen, xanh lá mạ.
(731) JINSHINE TEA CO., LTD  (TW) 

No.1 -1, Kai' an 4th St., Annan Dist., 
Tainan City 709, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; lá trà; trà túi lọc; trà thơm; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-34465 (220) 20.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 2017-055646 20.04.2017 JP 

  
(731) FAST RETAILING CO., LTD.   (JP) 

717-1, Sayama, Yamaguchi City, 
Yamaguchi 754-0894, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)  Nhóm 25: Quần áo; áo vét [quần áo]; áo lông vũ; áo khoác gió; áo khoác ngoài; áo 

choàng; áo ngoài mặc chui đầu; quần áo đi mưa; áo len dài tay; quần áo đan; áo khoác 
len; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo sơ mi; áo thun pô-lô; tã lót trẻ sơ sinh [trang phục]; áo 
mưa; áo len chui đầu; áo cưới; quần dài; quần dài co giãn; quần thể thao; áo ấm dài tay; 
quần thun; bộ quần áo; váy; áo váy; quần ống bó (quần dài); trang phục dùng ở bãi biển; 
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quần áo bơi (bộ quần áo tắm); áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc 
sau khi tắm; áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; áo ngủ của phụ nữ; bộ quần 
áo ngủ; quần áo mặc khi đi ngủ; áo choàng mặc đi ngủ kiểu Nhật [nemaki]; bộ đồ pi-gia-
ma; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo lót; áo lót mặc bên trong; áo nịt ngực (áo lót); bộ 
quần áo lót may liền (trang phục); váy lót của phụ nữ; quần đùi và quần ngắn của đàn 
ông; váy trong (quần áo lót); quần lót của trẻ em, đàn bà và đàn ông; quần đùi bơi; yếm; 
váy lót dài; trang phục dệt kim; áo nịt ngoài; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ của nữ; váy yếm 
của trẻ em; áo nịt len (trang phục); trang phục truyền thống của Nhật Bản; quần gin; găng 
tay và bao tay (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt nơ; ca vát; khăn choàng; khăn rằn 
(khăn quàng cổ); quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn choàng cổ; mũ che tai (trang phục); 
đồ đội đầu; mũ; mũ lưỡi trai; bít tất ngắn cổ; tất dài; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân 
ngắn cổ, dây đeo quần; cạp quần áo; thắt lưng (trang phục); áo choàng lễ; dải khăn 
choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn trùm đầu; dải áo thầy dòng (đeo ở tay trái 
khi làm lễ); mũ tắm; tấm che mắt khi ngủ; đồ đi chân; đôi guốc gỗ kiểu Nhật (geta); dép 
xăng đan kiểu Nhật (zori); dép đi trong nhà; dép, giày và bốt; giày thể thao; giày cao cổ 
dùng cho thể thao; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; quần áo tập thể thao; giày 
chơi đá bóng; cổ tay áo (trang phục); quần áo bó; áo khoác ngắn có mũ trùm đầu, không 
thấm nước (áo pacca).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; đẩy mạnh việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của người 
khác thông qua việc quản lý bán hàng và các chương trình ưu đãi bao gồm phiếu tặng 
thưởng; dịch vụ xúc tiến việc bán hàng cho người khác; dịch vụ marketing; dịch vụ quản 
lý kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hay công nghiệp; dịch 
vụ tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho mục đích quảng cáo để bán hàng; dịch vụ tổ 
chức hội chợ và triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ hoạt động 
văn phòng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng vải dệt và bộ đồ dùng cho giường; dịch vụ 
bán buôn và bán lẻ khăn lau; dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ đồ đội đầu; dịch vụ bán buôn và bán lẻ tã lót; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ đi 
chân; dịch vụ bán buôn và bán lẻ túi và ví; dịch vụ bán buôn và bán lẻ túi xách tay; dịch 
vụ bán buôn và bán lẻ đồ dùng cá nhân, như là đồ trang sức cá nhân bằng kim loại quý, 
khăn choàng, khăn quàng cổ, hàng dệt may dùng cho cá nhân, cụ thể là khăn mặt bằng 
vải, khăn tắm cotton Nhật Bản (tenugui), khăn lau và khăn tay dệt, nịt bít tất, dây nịt để 
kéo giữ tất chân ngắn cổ, dây đeo quần, cạp quần áo, thắt lưng (trang phục) và đồ trang trí 
tóc; dịch vụ xử lý hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người 
khác cho hàng vải dệt và bộ đồ dùng cho giường; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người 
khác cho quần áo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác cho tã lót; dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng cho người khác cho đồ đi chân; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người 
khác cho túi và ví; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác cho đồ dùng cá nhân. 

 

 
(210) 4-2017-34582 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ZHANGPU CAILUHUA COSMETICS 

CO., LTD  (CN) 
Dananban Industrial Zone, Zhangpu 
County, Zhangzhou, Fujian, China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm; kem làm trắng da. 

 

 
(210) 4-2017-34593 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Minh Hương  (VN) 

Số 25, phố Hàng Khay, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; cặp xách; da thuộc; vật liệu giả da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; khăn quàng cổ; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: vali, túi 
xách, cặp xách, da thuộc, vật liệu giả da, quần áo, đồ đi chân, khăn quàng cổ, đồ đội đầu, 
thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2017-34594 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ecolab Việt 
Nam  (VN) 
Số 21, ngách 42/1, ngõ 106 đường 
Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 
chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm. 

 
Nhóm 29: Quả được bảo quản, phơi khô. 

 

 
(210) 4-2017-34595 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Tím, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Oherb Việt Nam  
(VN) 
Số 07, nhà N6, tập thể Quân đội Bảo tàng 
Hậu cần, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế; quảng cáo; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
marketing; nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2017-34596 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngọc Lan  (VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (dạng lạnh); bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống giải khát.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2017-34597 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.11.13; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Huy Nguyễn  
(VN) 
Số 358 đường Chi Lăng, phường Phú 
Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa; tăm; hộp đựng tăm; muỗng để múc đồ (dùng trên bàn); thìa xới cơm; thớt 

(tất cả các sản phẩm trong nhóm này làm bằng mây, giang, tre, trúc, gỗ). 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đũa, tăm, hộp đựng tăm, muỗng để múc đồ (dùng trên 
bàn), thìa xới cơm, thớt (tất cả các sản phẩm trong nhóm này làm bằng mây, giang, tre, 
trúc, gỗ). 

 

 
(210) 4-2017-34624 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ cam, xanh nước biển, vàng, xám, 

trắng. 
(731) MATSUYA FOODS CO., LTD.  (JP) 

1-14-5 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 
180-0006, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột nhão; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh bao hấp có nhân 
thịt băm [bánh Chuka-manjnh]; bánh mì kẹp nhân [bánh xăng đuých]; bánh pizza; bánh 
mỳ kẹp xúc xích; bánh nướng thịt; đồ gia vị; gia vị; cơm có thịt bò ở trên [món 
Gyumeshi]; cơm cà-ri [đồ ăn đã được chế biến]; bánh bao hấp có nhân kiểu Trung Hoa 
[bánh gyoza đã nấu chín]; bánh bao hấp kiểu Trung Hoa [xíu mại đã nấu chín]; cơm cuốn 
kiểu Nhật Bản; bánh rán dạng viên làm bằng hỗn hợp bột có nhân là các miếng bạch tuộc 
nhỏ [Takoyaki]; bữa trưa đóng hộp bao gồm cơm, thêm thịt, cá hoặc rau; bánh nhân thịt; 
nước sốt mỳ ống; gạo; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện].  

 

 
(210) 4-2017-34625 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.1.1; A25.7.7 
(731) MATSUYA FOODS CO., LTD.  (JP) 

1-14-5 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 
180-0006, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột nhão; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh bao hấp có nhân 

thịt băm [bánh Chuka-manjuh]; bánh mì kẹp nhân [bánh xăng đuých]; bánh pizza; bánh 
mỳ kẹp xúc xích; bánh nướng thịt; đồ gia vị; gia vị; cơm có thịt bò ở trên [món 
Gyumeshi]; cơm cà-ri [đồ ăn đã được chế biến]; bánh bao hấp có nhân kiểu Trung Hoa 
[bánh gyoza đã nấu chín]; bánh bao hấp kiểu Trung Hoa [xíu mại đã nấu chín]; cơm cuốn 
kiểu Nhật Bản; bánh rán dạng viên làm bằng hỗn hợp bột có nhân là các miếng bạch tuộc 
nhỏ [Takoyaki]; bữa trưa đóng hộp bao gồm cơm, thêm thịt, cá hoặc rau; bánh nhân thịt; 
nước sốt mỳ ống; gạo; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện].  

 

(210) 4-2017-34626 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MATSUYA FOODS CO., LTD.  (JP) 

1-14-5 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 
180-0006, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột nhão; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh bao hấp có nhân 

thịt băm [bánh Chuka-manjuh]; bánh mì kẹp nhân [bánh xăng đuých]; bánh pizza; bánh 
mỳ kẹp xúc xích; bánh nướng thịt; đồ gia vị; gia vị; cơm có thịt bò ở trên [món 
Gyumeshi]; cơm cà-ri [đồ ăn đã được chế biến]; bánh bao hấp có nhân kiểu Trung Hoa 
[bánh gyoza đã nấu chín]; bánh bao hấp kiểu Trung Hoa [xíu mại đã nấu chín]; cơm cuốn 
kiểu Nhật Bản; bánh rán dạng viên làm bằng hỗn hợp bột có nhân là các miếng bạch tuộc 
nhỏ [Takoyaki]; bữa trưa đóng hộp bao gồm cơm, thêm thịt, cá hoặc rau; bánh nhân thịt; 
nước sốt mỳ ống; gạo; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện].  
 

 
(210) 4-2017-34627 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MATSUYA FOODS CO., LTD.   (JP) 

1-14-5 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 
180-0006, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; bột nhão; bánh mỳ; bánh xăng đuých; bánh bao hấp có nhân 

thịt băm [bánh Chuka-manjuh]; bánh mì kẹp nhân [bánh xăng đuých]; bánh pizza; bánh 
mỳ kẹp xúc xích; bánh nướng thịt; đồ gia vị; gia vị; cơm có thịt bò ở trên [món 
Gyumeshi]; cơm cà-ri [đồ ăn đã được chế biến]; bánh bao hấp có nhân kiểu Trung Hoa 
[bánh gyoza đã nấu chín]; bánh bao hấp kiểu Trung Hoa [xíu mại đã nấu chín]; cơm cuốn 
kiểu Nhật Bản; bánh rán dạng viên làm bằng hỗn hợp bột có nhân là các miếng bạch tuộc 
nhỏ [Takoyaki]; bữa trưa đóng hộp bao gồm cơm, thêm thịt, cá hoặc rau; bánh nhân thịt; 
nước sốt mỳ ống; gạo; cháo yến mạch đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống [do nhà hàng thực hiện].  

 

 
(210) 4-2017-34643 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) FUZHOU YUSHI MOTOR VEHICLE 

ENCLOSURE CO., LTD  (CN) 
Yuanhong Investment Area, Fuzhou 
City, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Xích xe máy; phanh cho xe cộ; ổ trục/moay ¬ cho bánh xe cộ; xe máy; động cơ 

cho xe máy; còi cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-34681 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) MRC GLOBAL INC.  (US) 

Fulbright Tower, 1301 McKinney Street, 
Suite 2300, Houston, Texas 77010, 
United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối đường ống, van, phụ kiện và van tự động công nghiệp và 
liên quan đến năng lượng, và thiết bị và vật tư liên quan đến chuyên ngành mỏ dầu. 

 

 
(210) 4-2017-34682 (220) 23.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MRC GLOBAL INC.   (US) 

Fulbright Tower, 1301 McKinney Street, 
Suite 2300, Houston, Texas 77010, 
United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối đường ống, van, phụ kiện và van tự động công nghiệp và 

liên quan đến năng lượng, và thiết bị và vật tư liên quan đến chuyên ngành mỏ dầu. 
 

 
(210) 4-2017-34795 (220) 24.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; 26.1.6 
(591) Vàng ánh đồng, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Việt Nam 
Toàn Cầu  (VN) 
82/9 đường số 5, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bán lẻ hàng nông sản và thực phẩm; bán buôn hàng nông sản và thực 

phẩm; bán lẻ cà phê; bán buôn cà phê; bán hàng nông sản thực phẩm, đồ uống trong siêu 
thị; bán nông sản thực phẩm đồ uống trong nhà hàng; bán thực phẩm, đồ uống trong quán 
cà phê; bán cà phê trên máy bán hàng tự động; bán nông sản, thực phẩm, đồ uống trong 
các chương trình mua bán trên tivi; mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông sản, 
thực phẩm, đồ uống; mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê. 

 
 

(210) 4-2017-34806 (220) 24.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) PT LAUTAN NATURAL 

KRIMERINDO  (ID) 
Jl. Raya Mojosari - Pacet KM 4, 
Pesanggrahan, Kutorejo, Mojokerto, East 
Java, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống làm từ sữa [sữa là chủ yếu]; sữa đậu nành 
[thay thế sữa]; sản phẩm sữa; sữa khuấy; sữa giàu protein; sữa chua; kem bơ; kem đánh 
dậy bọt; sữa bột, không dành cho trẻ em; dầu có thể ăn được; mỡ cật của gia súc cho thực 
phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; bơ dừa; pho mát; mỡ có thể ăn 
được. 

 

 
(210) 4-2017-34825 (220) 24.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.5.19; A3.5.24; 4.5.21; 4.5.5 
(591) Đen, trắng, xám nhạt. 
(731) XIANLISHAN (SHENZHEN) FOOD 

CO., LTD.   (CN) 
3/F, No.47 Plant, Huanguan Middle 
Road, Guanlan Street, Longhua District, 
Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; cơm ăn liền; bánh mỳ; chế phẩm ngũ cốc; mì ăn liền; bỏng ngô; đồ 

gia vị; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2017-34859 (220) 24.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.14; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Xanh lá đậm, xanh vàng, vàng, vàng 

cam. 

(540) 

  

(731) Hội Nông Dân huyện Ea Súp - 
tỉnh §¨k L¨k   (VN) 
20 Tô Hiệu, tổ dân phố Thống Nhất, thị 
trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk   

 
(511)   Nhóm 31: Quả xoài tươi.  

 

 
(210) 4-2017-34860 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.7.25; 25.1.25; 26.1.1
(591) Đỏ đậm, nâu đen, vàng, trắng, hồng, tím 

hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Lệ Thu   (VN) 
Thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
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(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ (dùng cho mục đích y tế - thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2017-34861 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 

mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 

phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 

mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 

bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh).  
 

 
(210) 4-2017-34862 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.1 

(731) Công ty cổ phần Liwayway 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 

mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 

phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 

chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 

mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 

bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh).  
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(210) 4-2017-34863 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh).  

 

 
(210) 4-2017-34864 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 
phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh).  

 

(210) 4-2017-34865 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh). 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép 
trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2017-34866 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; A5.3.13 
(591) Ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 
phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn. 
 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh). 

 

 
(210) 4-2017-34867 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 
phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  
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Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh). 

 

 
(210) 4-2017-34868 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, ghi, ghi đậm. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 
phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh). 

 

 
(210) 4-2017-34869 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Liwayway 

Việt Nam   (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt (bao gồm cả dạng dẻo, nghiền nát hoặc còn miếng hoa quả); trứng; sữa; các sản 
phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; chất thay thế cà phê; gạo; bột sắn; bột cọ sagu; bột mì và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; 
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mật ong; mật (thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); 
bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm ăn; nước xốt (gia vị); gia vị; kem ăn (kem lạnh). 

 

 
(210) 4-2017-34880 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.11.7; A3.11.24; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15; 

5.9.15; A16.1.11; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Bảo  (VN) 
11 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-34885 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 
thương mại bất động sản 
Ngọc Hải  (VN) 
Số 167 Phan Thanh Giản, phường 2, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ thuê-

mua tài chính. 
 

 
(210) 4-2017-34886 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.5.20; 26.1.2; 26.5.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, xanh lá cây, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - 
thương mại bất động sản 
Ngọc Hải  (VN) 
Số 167 Phan Thanh Giản, phường 2, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ thuê-

mua tài chính. 
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(210) 4-2017-34888 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Lưu Thị Bích Ngọc  (VN) 
386 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 

 
(210) 4-2017-34889 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
đầu tư - xây dựng Thiên Lộc  
(VN) 
947/28 Lạc Long Quân, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu sáng; chao đèn; vỏ đèn. 

 

 
(210) 4-2017-34900 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và dịch vụ thương mại An 
Phúc  (VN) 
Nhà A7, lô 10, khu đô thị mới Định 
Công, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2017-34901 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hakata  (VN) 
92-94-96 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2017-34902 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25; A26.11.13; 

A14.1.2 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hakata  (VN) 
92-94-96 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-34903 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hakata  (VN) 
92-94-96 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-34904 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18; A11.3.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hakata  (VN) 
92-94-96 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-34905 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hakata  (VN) 
92-94-96 Phan Khiêm ích, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2017-34906 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Takupark Việt 
Nam  (VN) 
Số 9 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng cho gia đình); thiết bị của máy lọc nước; lõi lọc dùng cho 

hệ thống lọc nước; bình lọc nước; ấm đun nước bằng điện; nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2017-34907 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 26.3.1; 24.15.1; A24.15.11; 

26.13.1 
(591) Xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Bảo 
Trân  (VN) 
12/2N tổ 4, ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi; quần lót nam, nữ.  

 

 
(210) 4-2017-34908 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.1.4; 4.1.5; 2.1.1; 4.5.21 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Đức Mười  (VN) 
Số nhà 52 ngõ 163 đường Chiến Thắng, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán trang phục; quần áo.  
 

 
(210) 4-2017-34909 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Xanh, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
công nghệ Long Thịnh  (VN) 
Số 4 đường số 3, KP5, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 07: Thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy; thang cuốn bộ; thang cuốn bộ (dùng 
cho người đi bộ); cầu thang cuốn (cầu thang tự động), thang máy (không dùng để kéo 
người trượt tuyết).  

 
Nhóm 35: Mua bán: thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy; thang cuốn bộ; thang cuốn 
bộ (dùng cho người đi bộ); cầu thang cuốn (cầu thang tự động); thang máy (không dùng 
để kéo người trượt tuyết).  

 

 
(210) 4-2017-34911 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Vàng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Gia Phú  (VN) 
Số 61, hẻm 72/73/40, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 11: Đồ điện dân dụng: nồi cơm điện; quạt điện; lò vi sóng; bếp điện; ấm đun 

nước(dùng điện); bình nước nóng (dùng điện).  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện: nồi; chảo; ấm.  
 

 
(210) 4-2017-34912 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Vàng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Gia Phú  (VN) 
Số 61, hẻm 72/73/40, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 11: Đồ điện dân dụng: nồi cơm điện; quạt điện; lò vi sóng; bếp điện; ấm đun 
nước(dùng điện); bình nước nóng (dùng điện).  

 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện: nồi; chảo; ấm.  
 

 
(210) 4-2017-34913 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.17; 2.5.8; 2.5.27; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, cam, xám, 

hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mai Ly  (VN) 
31 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ.  
 

 
(210) 4-2017-34914 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Eris Toàn 
Cầu  (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazcin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2017-34915 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Eris Toàn 
Cầu   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazcin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2017-34916 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Eris Toàn 
Cầu   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược, thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazein dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2017-34917 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Eris Toàn 
Cầu   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazcin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2017-34918 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Eris Toàn 
Cầu   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 

bổ sung cazcin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2017-34919 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư Eris Toàn 
Cầu   (VN) 
Số 32, ngách 35/69, phố Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm dược, dược phẩm; chất 
bổ sung cazcin dùng cho ăn kiêng; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực 
phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2017-34920 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 4.5.14 
(591) Đỏ, hồng nhạt, trắng, đen, ghi xám. 
(731) Vũ Quang Huy  (VN) 

87/53 ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi.  
 

 
(210) 4-2017-34921 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.3.3; 25.5.25 

(591) Vàng nhạt, xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Hưng 
Long Phát   (VN) 
223 Bình Quới, phường 28, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 24: Khăn vải không dệt (khô).  
 

 
(210) 4-2017-34923 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Phúc 
Hạnh  (VN) 
Lầu 1, 170-170 Bis Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-34924 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.5; 4.3.3; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, da cam, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng địa ốc Đại Tuấn Phát  
(VN) 
Số 106, khu 5, ấp 8, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản; định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-34925 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Minh Đức  
(VN) 
Số 124 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê; các loại hạt cà phê; sản phẩm chế 

biến từ hạt cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-34926 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; A26.11.8; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và phát triển bất động sản 
Đại Tín  (VN) 
P9-10, đường DM 4, khu phố thương mại 
Rich Town, phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-34927 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.15.14; 1.15.19 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nước 
khoáng Thuận Phát  (VN) 
Số 176, khu 3, đường Trần Phú, thị trấn 
Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai  

 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống). 
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(210) 4-2017-34928 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.3.7; A11.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết bị COSMIC  (VN) 
355/11C Trần Xuân Soạn, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo thực hành; tạo nghề làm bánh. 
 

 
(210) 4-2017-34929 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.4 

(591) Vàng, xanh dương, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Phát 
triển Thị trường Việt Nam  
(VN) 
Thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  
 

 
(210) 4-2017-34930 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1 

(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Glory Việt Nam   (VN) 
NV13, khu đô thị mới Trung Văn, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện điện thoại, linh 

kiện máy tính, máy ảnh, máy quay phim, ti-vi, loa, quần, áo, kính đeo mắt, giày, dép, 

đồng hồ, kem dưỡng da, túi xách, va-li, máy giặt, quạt, máy điều hòa, bình nóng lạnh, tủ 

lạnh, ấm đun nước bằng điện, nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ, đèn, rèm, thảm trang trí, chăn, 

ga, gối, đệm, giường, ghế, bàn, tủ quần áo, tủ bếp, nôi, cũi trẻ em, đồ chơi xếp hình, đồ 

chơi bánh, kẹo, nước ngọt, nước khoáng, bia, rượu, ô tô, xe máy, sách, đàn ghi-ta (nhạc 

cụ). 
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(210) 4-2017-34931 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Glory Việt Nam   (VN) 
NV13, khu đô thị mới Trung Văn, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện điện thoại, linh 

kiện máy tính, máy ảnh, máy quay phim, ti-vi, loa, quần, áo, kính đeo mắt, giày, dép, 
đồng hồ, kem dưỡng da, túi xách, va-li, máy giặt, quạt, máy điều hòa, bình nóng lạnh, tủ 
lạnh, ấm đun nước bằng điện, nồi cơm điện, bếp ga, bếp từ, đèn, rèm, thảm trang trí, chăn, 
ga, gối, đệm, giường, ghế, bàn, tủ quần áo, tủ bếp, nôi, cũi trẻ em, đồ chơi xếp hình, đồ 
chơi bánh, kẹo, nước ngọt, nước khoáng, bia, rượu, ô tô, xe máy, sách, đàn ghi-ta (nhạc 
cụ).  

 

 
(210) 4-2017-34932 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) KANG, JO ANN SEUNG HAE   (KR) 

(Banpo-dong, singu nobility) #502, 12, 
Donggwang-ro 45-gil, Seocho-gu, Seoul 
06580 Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; 

kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng. 
 

 
(210) 4-2017-34933 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HONGKONG SUN RISE TRADING 

LIMITED   (HK) 
Room 805, Wai Wah Commercial 
Centre, No.6 Wilmer Street Sheung Wan, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; máy thổi chạy bằng điện; máy thổi hướng trục; cưa xích; cưa 

xích điện, cưa xẻ gỗ [máy móc]; máy cày chạy bằng điện; máy xới chạy bằng điện; máy 
xới làm vườn chạy điện; máy xới cỏ chạy điện; máy nghiền dùng trong công nghiệp; máy 
cào xới cỏ chạy bằng điện; máy xới đất chạy bằng điện; máy phát điện; máy cắt hàng rào 
cỏ dùng điện; máy xén hàng rào cỏ dùng điện, máy băm vụn xác thực vật [máy móc]; 
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máy làm sạch bề mặt sử dụng nước áp lực cao, bao gồm máy rửa áp lực; máy rửa áp lực 
cao; súng phun dùng cho máy rửa áp lực; súng phun dùng cho các sản phẩm máy tưới; 
máy cắt cỏ, bao gồm máy cắt cỏ tự động, máy cắt cỏ có người điều khiển đi bộ đằng sau, 
máy cắt cỏ điều khiển bằng người lái; máy cắt cỏ dùng điện; máy cắt cỏ dùng ga; bộ điều 
khiển điện tử để điều khiển công suất điện của pin trong quá trình vận hành, được bán như 
một bộ phận không thể tách rời của máy cắt cỏ; động cơ và môtô để tạo ra điện; máy thổi 
tuyết; máy cào thổi tuyết; máy phun chạy bằng điện; máy cắt chạy bằng điện; máy xén 
cỏ/cỏ dại chạy bằng điện; máy cắt cỏ vận hành bằng tay chạy điện; máy băm mảnh [công 
cụ làm cỏ và công cụ làm vườn]; động cơ câu nhấp cho thuyền; máy hút bụi, bao gồm 
máy robot hút bụi, máy hút bụi bằng điện và máy hút bụi không dây; máy hút bụi dùng 
ngoài trời chạy bằng pin, cầm tay và là thân thiện với môi trường sinh thái; máy hút bụi sử 
dụng ngoài trời chạy điện; máy cắt tỉa cỏ và để làm vườn vận hành bằng điện; máy cắt tỉa 
cỏ chạy bằng điện; máy cắt cỏ điện; dụng cụ chạy bằng điện bao gồm các công cụ chạy 
điện, cụ thể là máy khoan băng; máy khoan; cờ lê máy siết vặn ốc, vít, máy khoan vặn vít; 
máy khoan búa; máy khoan động lực; cưa máy; cưa máy đa năng; máy mài góc; cưa xoi 
(máy móc); máy cưa kiếm; tua vít máy; máy cua vòng tròn; máy đánh bóng. 

 
Nhóm 09: Pin, bao gồm pin điện; pin có thể sạc lại và pin ion lithi; các thiết bị sạc pin, bộ 
sạc pin; bộ đảo điện; bộ điều khiển để điều khiển điện đầu ra của pin; chương trình máy 
tính và phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm ứng dụng và các ứng dụng trên điện 
thoại di động ghi sẵn, và có thể tải xuống được cho các công cụ điện, máy rửa áp lực, máy 
phát điện, pin, bộ sạc pin, thiết bị tưới nước, máy tưới nước cho sân cỏ và các thiết bị điện 
ngoài trời bao gồm máy cắt cỏ máy robốt cắt cỏ, máy cắt cỏ chạy điện, máy cắt cỏ, xén 
chuỗi, máy tỉa hàng rào; cưa xích, máy thổi lá, máy hút bụi (sử dụng ngoài trời), máy xới 
và máy nghiền; quần áo bảo hộ lao động [để bảo vệ chống lại tai nạn hoặc thương tích]; 
kính bảo vệ mắt; găng tay bảo vệ chống thương tích hoặc tai nạn; mũ bảo hiểm, giày bảo 
vệ để phòng ngừa tai nạn hoặc thương tích. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng trực tuyến và dịch vụ trưng bày hàng hóa trên trang web 
bao gồm các hàng hóa các công cụ điện, máy rửa áp lực, máy phát điện, pin, bộ sạc pin, 
thiết bị tưới nước, máy tưới nước cho sân cỏ và các thiết bị điện ngoài trời bao gồm máy 
cắt cỏ, máy robốt cắt cỏ, máy cắt cỏ chạy điện, máy cắt cỏ, xén chuỗi, máy tỉa hàng rào; 
cưa xích, máy thổi lá, máy hút bụi (sử dụng ngoài trời), máy xới và máy nghiền. 

 

 
(210) 4-2017-34934 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 25.7.25; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Mã Ngọc Nguyên  (VN) 
112/11 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2017-34935 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 1.3.1; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận chuyển Huy 
Hoàng  (VN) 
66 Dương Cát Lợi, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)  Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị tiệt trùng nước.  

 

(210) 4-2017-34936 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.6; A2.5.23; A2.5.24 
(591) Nâu, trắng, tím, hồng, vàng, cam , xanh 

lá, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Con Đường Xanh  
(VN) 
445 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, cặp da, túi xách và túi du lịch của trẻ em.  
 

Nhóm 25: Nón trẻ em. 
 

 
(210) 4-2017-34937 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.17 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại quốc tế Tùng Sơn  
(VN) 
P301.B1 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm làm từ lá cây: cốc, chén, đĩa, bát, đũa.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm từ lá cây: cốc, chén, đĩa, bát, đũa.  
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(210) 4-2017-34938 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Tín  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-34939 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.5.1; A3.4.4; 3.4.13 

(591) Vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Trâu Vàng  (VN) 
Thôn La Mát, xã Phù ủng, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; bóng đèn điện (đèn LED, đèn Compact); đèn sợi đốt; 

đèn chiếu sáng; đèn trần; đèn gắn trên trần nhà.  
 

 
(210) 4-2017-34940 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.1.1; 25.1.25 

(731) CHANG SHIH MING   (TW) 

1F. No.13, Lane 234, Zhong Ho St., 

Beitou Dist., Taipei City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2017-34941 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) ZHANG MEIQING   (CN) 

703, Building 4, No.7, Jincuiwanwanyue 

Second Street, Caibin North Road, 

Jinshazhou, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ, bộ phận chuyển động của đồng hồ; dây đồng hồ đeo 

tay; vỏ đồng hồ [bộ phận của đồng hồ]; đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo.  
 

(210) 4-2017-34942 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) FOSHAN CIVRO WINDOWS, DOORS 

& CURTAIN WALL SYSTEM 

CO.,LTD.   (CN) 

North Section of Shishan Science & 

Technology Park, North Xingye Road, 

Shishan Town, Nanhai District, Foshan 

City, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; 

khuôn cửa bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; khóa bằng kim loại, ngoại trừ 

khóa điện.  
 

 
(210) 4-2017-34943 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cuộc Sống 
Năng Động  (VN) 
96 đường số 10, KDC Bình Hưng, xã 

Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ, kệ, bàn, ghế.  
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(210) 4-2017-34944 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1; 1.15.23; A24.15.11; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tiết kiệm năng 

lượng ECOPAS  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển tiết kiệm điện.  

 

 
(210) 4-2017-34948 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.8; 5.3.11; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh ngọc, trắng, 

xanh lá chuối, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Chúc Thuận  (VN) 
344/67/78 đường Chiến Lược, khu phố 2, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

thuốc y học cổ truyền.  
 
 

(210) 4-2017-34949 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, đen nhạt. 
(731) Lại Thu Trinh  (VN) 

750/2 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang bằng vải cụ thể: quần, áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2017-34950 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH FINESTA   (VN) 

Số 28, đường 47, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 

quả; trứng; sữa. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh mì và bánh ngọt; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện. 

 

 
(210) 4-2017-34951 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Oanh  (VN) 
290/13E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cafe, chè, ca cao, kem lạnh, nước mật đường.  

 

 
(210) 4-2017-34953 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; A5.11.11; A5.11.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Quốc Tế Sao Việt  
(VN) 
93/75 Đồng Khởi, khu phố 8, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Quần chống bức xạ; tấm chắn chống loá mắt; kính chống loá mắt; quần áo bảo 

hộ bằng amiăng để chống lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; kính bảo hộ cho thể 
thao.  

 
Nhóm 25: Trang phục gồm: quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu. 
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(210) 4-2017-34954 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.4; A26.4.6; 

26.1.11 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hồng  (VN) 
108B - B5 tập thể Đồng Xa, phường Mai 

Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-34955 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.4; A25.7.7; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Trịnh Xuân Thắng (VN)  (VN) 
Thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Nhông, xích ô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2017-34956 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nam Bắc  (VN) 
860/80A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
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(210) 4-2017-34957 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco  (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-34958 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco  (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-34959 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco  (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-34960 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco  (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-34961 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco   (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-34962 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco   (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-34963 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco  (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-34964 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco  (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2017-34965 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phẩn GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-34966 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phẩn GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-34967 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phẩn GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2017-34968 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phẩn GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-34969 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.11 

(591) Đỏ, xám, ghi, trắng. 

(731) Công ty cổ phần MISA  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 

trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
 

 
(210) 4-2017-34970 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí Linh Phong  
(VN) 
268 Nguyễn Văn Tuôi, thị Trấn Bến Lức, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: giàn giáo bằng kim loại; trụ đỡ bằng kim loại; 

cốp pha; khung leo, giá lắp đặt, giàn khoan (giàn để đứng khoan) tất cả làm bằng kim 

loại.  
 

 
(210) 4-2017-34971 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí Linh Phong  
(VN) 
268 Nguyễn Văn Tuôi, thị Trấn Bến Lức, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: giàn giáo bằng kim loại; trụ đỡ bằng kim loại; 

cốp pha; khung leo, giá lắp đặt, giàn khoan (giàn để đứng khoan) tất cả làm bằng kim 

loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-34973 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; hợp kim của kim loại thường; thép xây dựng; thép tấm; thép cuộn; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-34974 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Thúy Cải   (VN) 
Số 2 Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hóa, giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 

uống, do nhà hàng thực hiện; tổ chức tiệc cưới (dịch vụ ăn uống).  
 

 
(210) 4-2017-34975 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.4; 5.5.12; A5.5.20; 26.1.1 

(731) Phạm Thị Yến  (VN) 
T5K6, Hồng Hải, Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục tôn giáo; đào tạo phật pháp. 

 

Nhóm 45: Tổ chức và điều hành các nghi lễ thờ cúng, nghi lễ giác ngộ, nghi lễ truyền 

thống; khâm liệm; điều hành tang lễ; tổ chức các buổi lễ tôn giáo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-34976 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Funny Group  

(VN) 
Số 90, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, cụ thể là rau tươi, củ quả 

tươi, hoa tươi, hạt tươi, quả khô, rau, củ, quả, hạt đã qua chế biến, dầu ăn, ngô, đậu tương, 
thủy hải sản. 

 

 
(210) 4-2017-34977 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 016660383 28.04.2017 EM 

  
(731) MULTIFIT TIERNAHRUNGS GMBH  

(DE) 
WestpreuBenstr. 32-38, 47809 Krefeld, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích thú y. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; cỏ khô; xương gặm; cát (lót ổ dùng cho động vật), cụ 
thể là cát dùng lót ổ cho chim; ổ cho động vật. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh các cửa hàng bán sản phẩm cho động vật; dịch vụ 
bán lẻ các hàng hóa sau: sản phẩm chăm sóc động vật, đồ chơi cho động vật, đồ dùng cho 
động vật, chế phẩm chăm sóc nha khoa cho động vật, mỹ phẩm cho động vật, chế phẩm 
chăm sóc sức khỏe và thú y cho vật nuôi, chất phụ gia y tế dùng cho thực phẩm của động 
vật, vật liệu dùng để băng bó, nước thơm xức cho chó, chế phẩm tắm cho chó, hàng rào, 
chuồng chim, sào và nền cho chim đậu, nhà cho chim, xích chó, máy xén lông và máy cắt 
lông; dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: còi để gọi chó, thiết bị và dụng cụ thú y, chăn dùng 
điện, thiết bị lọc dùng cho bể cá cảnh trong nhà, thiết bị sưởi bể cá cảnh trong nhà, thiết bị 
chiếu sáng bể cá cảnh trong nhà, ấn phẩm, dây dắt chó, vòng cổ, trang phục cho động vật, 
da động vật, da chưa thuộc, túi đựng thức ăn treo ở cổ (túi thức ăn gia súc), hàng rào, 
chuồng chim, sào và nền cho chim đậu, không bằng kim loại, thiết bị trưng bày động vật 
(cấu kiện), nhà cho chim, không bằng kim loại, sa thạch, sỏi, cụ thể là cho bể cá cảnh 
trong nhà; dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: đồ dùng bằng gỗ, li e, lau sậy, mây, liễu gai 
hoặc bằng chất dẻo, được trang bị và thích hợp dùng cho nhà chim, bao gồm lồng, hàng 
rào, chuồng chim, chuồng nuôi động vật, chuồng ngựa, nhà cho động vật và cơ sở trưng 
bày động vật và vật liệu công trình để động vật thích nghi trong đó, giường, cũi, nệm, đi 
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văng và hộp làm ổ cho động vật, rổ nằm cho chó, rổ nằm cho mèo, hộp vận chuyển dùng 
cho động vật, thanh gỗ cho động vật cào chân, cụ thể là mèo, hộp đựng cho bể cá cảnh 
trong nhà; bán lẻ các hàng hóa sau: thiết bị chăm sóc và làm sạch cho động vật, cụ thể là 
lược cho động vật, bàn chải và bọt biển dùng cho động vật, nhà ở cho động vật, cụ thể là 
lồng, chuồng nuôi động vật, cũi và hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà, lồng cho vật 
nuôi trong nhà, bể tắm cho chim, khay rải ổ cho mèo, bàn chải đánh răng cho động vật, 
đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, vật dụng để leo trèo, khuyến khích và kích thích vận động 
cho động vật, bao gồm, gương, chuông, chuông nhỏ lắc bằng tay, thang và cái đu, đồ câu 
cá; bán lẻ các hàng hóa sau: bánh kẹo, bánh kẹo có đường, đá lạnh có thể ăn được, kem 
lạnh, cát, cụ thể là cát dùng lót ổ cho chim, sản phẩm dùng cho ổ dành cho động vật, cụ 
thể là ổ cho mèo và các con vật nhỏ, cỏ khô, rơm, cây cho bể cá cảnh trong nhà, thức ăn 
cho động vật, thực phẩm cho động vật, sản phẩm nhai cho động vật, bao gồm thức ăn nhai 
cho động vật, đồ uống cho động vật, nước chanh, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, 
nước uống có gaz và nước khoáng, chế phẩm để làm nước uống không có cồn, nước uống 
không có cồn; bán lẻ các hàng hóa sau: đồ đạc và đồ trang trí, giá (đồ đạc), đồ đạc trong 
nhà, phụ kiện cho giá, thanh ghi giá, dải quét, thanh quét, hàng trưng bày, cụ thể là để 
chào hàng và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, dịch vụ marketing; tư vấn tổ chức và kinh 
doanh cho nội dung nhượng quyền; cung cấp bí quyết kinh doanh (nhượng quyền). 

 

 
(210) 4-2017-34978 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(300) 016660458 28.04.2017 EM 

(731) MULTIFIT TIERNAHRUNGS GMBH  
(DE) 
WestpreuBenstr. 32-38, 47809 Krefeld, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích thú y. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi cho vật nuôi trong nhà. 
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; cỏ khô; xương gặm; cát (lót ổ dùng cho động vật), cụ 
thể là cát dùng lót ổ cho chim; ổ cho động vật. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh các cửa hàng bán sản phẩm cho động vật; dịch vụ 
bán lẻ các hàng hóa sau: sản phẩm chăm sóc động vật, đồ chơi cho động vật, đồ dùng cho 
động vật, chế phẩm chăm sóc nha khoa cho động vật, mỹ phẩm cho động vật, chế phẩm 
chăm sóc sức khỏe và thú ý cho vật nuôi, chất phụ gia y tế dùng cho thực phẩm của động 
vật, vật liệu dùng để băng bó, nước thơm xức cho chó, chế phẩm tắm cho chó, hàng rào, 
chuồng chim, sào và nền cho chim đậu, nhà cho chim, xích chó, máy xén lông và máy cắt 
lông; dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: còi để gọi chó, thiết bị và dụng cụ thú y, chăn dùng 
điện, thiết bị lọc dùng cho bể cá cảnh trong nhà, thiết bị sưởi bể cá cảnh trong nhà, thiết bị 
chiếu sáng bể cá cảnh trong nhà, ấn phẩm, dây dắt chó, vòng cổ, trang phục cho động vật, 
da động vật, da chưa thuộc, túi đựng thức ăn treo ở cổ (túi thức ăn gia súc), hàng rào, 
chuồng chim, sào và nền cho chim đậu, không bằng kim loại, thiết bị trưng bày động vật 
(cấu kiện), nhà cho chim, không bằng kim loại, sa thạch, sỏi, cụ thể là cho bể cá cảnh 
trong nhà; dịch vụ bán lẻ các hàng hóa sau: đồ dùng bằng gỗ, li e, lau sậy, mây, liễu gai 
hoặc bằng chất dẻo, được trang bị và thích hợp dùng cho nhà chim, bao gồm lồng, hàng 
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rào, chuồng chim, chuồng nuôi động vật, chuồng ngựa, nhà cho động vật và cơ sở trưng 
bày động vật và vật liệu công trình để động vật thích nghi trong đó, giường, cũi, nệm, đi 
văng và hộp làm ổ cho động vật, rổ nằm cho chó, rổ nằm cho mèo, hộp vận chuyển dùng 
cho động vật, thanh gỗ cho động vật cào chân, cụ thể là mèo, hộp đựng cho bể cá cảnh 
trong nhà; bán lẻ các hàng hóa sau: thiết bị chăm sóc và làm sạch cho động vật, cụ thể là 
lược cho động vật, bàn chải và bọt biển dùng cho động vật, nhà ở cho động vật, cụ thể là 
lồng, chuồng nuôi động vật, cũi và hộp rải ổ rơm cho vật nuôi trong nhà, lồng cho vật 
nuôi trong nhà, bể tắm cho chim, khay rải ổ cho mèo, bàn chải đánh răng cho động vật, 
đồ chơi cho vật nuôi trong nhà, vật dụng để leo trèo, khuyến khích và kích thích vận động 
cho động vật, bao gồm, gương, chuông, chuông nhỏ lắc bằng tay, thang và cái đu, đồ câu 
cá; bán lẻ các hàng hóa sau: bánh kẹo, bánh kẹo có đường, đá lạnh có thể ăn được, kem 
lạnh, cát, cụ thể là cát dùng lót ổ cho chim, sản phẩm dùng cho ổ dành cho động vật, cụ 
thể là ổ cho mèo và các con vật nhỏ, cỏ khô, rơm, cây cho bể cá cảnh trong nhà, thức ăn 
cho động vật, thực phẩm cho động vật, sản phẩm nhai cho động vật, bao gồm thức ăn nhai 
cho động vật, đồ uống cho động vật, nước chanh, đồ uống hoa quả và nước ép trái cây, 
nước uống có gaz và nước khoáng, chế phẩm để làm nước uống không có cồn, nước uống 
không có cồn; bán lẻ các hàng hóa sau: đồ đạc và đồ trang trí, giá (đồ đạc), đồ đạc trong 
nhà, phụ kiện cho giá, thanh ghi giá, dải quét, thanh quét, hàng trưng bày, cụ thể là để 
chào hàng và giới thiệu sản phẩm; quảng cáo, dịch vụ marketing; tư vấn tổ chức và kinh 
doanh cho nội dung nhượng quyền; cung cấp bí quyết kinh doanh (nhượng quyền). 

 

 
(210) 4-2017-34980 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

YSL  (VN) 
Số 302, Nguyễn Văn Linh, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, trưng bày và quảng cáo 

các sản phẩm: xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, 
phụ tùng cho xe cộ như: khung xe, thân tay lái, vành xe, tay phanh, tay ga, bộ giảm xóc, 
trục, lò xo, bảnh xe, lốp xe, săm xe, ổ trục, vòng bi, phanh, nhông xích, bộ chế hòa khí, 
mô tơ đề, nhông thớt đề, bộ ly hợp, lớp đệm ly hợp, thiết bị đánh lửa, ống dẫn xăng, bình 
lọc xăng, đồng hồ tốc độ, bộ khóa máy, dây ga, dây thắng, dây công tơ mét, bóng đèn. 

 

 
(210) 4-2017-34981 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng Thái Sơn  (VN) 
Số 16 ngách 322/158 đường Mỹ Đình, tổ 
12 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; giám sát việc xây dựng công 
trình; xây dựng; tư vấn xây dụng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị báo động hỏa hoạn. 

 

 
(210) 4-2017-34982 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ tươi. 
(731) Công ty TNHH Gcom  (VN) 

Số 15 đường số 11, khu dân cư Miếu 
Nổi, phường 2, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện 

lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; tay nắm cửa bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại 
[vật liệu nhỏ]. 

 

 
(210) 4-2017-34983 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Vịnh Nha Trang  (VN) 
Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản gồm: cho thuê, chuyển nhượng và bán căn hộ, căn hộ 

cao cấp, văn phòng; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
đầu tư vốn. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; thông 
tin về xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn khách du 
lịch; tham quan [du lịch]; vận tải; vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; dịch vụ vui chơi 
giải trí; thông tin giáo dục; thông tin giải trí; công viên vui chơi, giải trí.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; cho 

thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-34984 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) GUANGZHOU DEBEDE TRADE CO., 

LTD  (CN) 

3F Office Building, No 458 

Chigangxiyue RD, Hainan Village, 

Zhongnan Street Liwan District, 

Guangzhou City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; son dưỡng môi; nước rửa tay. 

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa chua; pho mát; thạch rau câu; thịt hộp; xúc xích. 

 

Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kẹo; bánh quy bơ sữa; bánh ngọt; kẹo gôm; kẹo sô cô la. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước 

tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2017-34985 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) GUANGZHOU DEBEDE TRADE CO., 

LTD  (CN) 

3F Office Building, No 458 

Chigangxiyue RD, Hainan Village, 

Zhongnan Street Liwan District, 

Guangzhou City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; sữa tắm; son dưỡng môi; nước rửa tay. 

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa chua; pho mát; thạch rau câu; thịt hộp; xúc xích. 

 

Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kẹo; bánh quy bơ sữa; bánh ngọt; kẹo gôm; kẹo sô cô la. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước 

tinh khiết đóng chai. 
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(210) 4-2017-34986 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) GUANGZHOU DEBEDE TRADE CO., 

LTD  (CN) 
3F Office Building, No 458 
Chigangxiyue RD, Hainan Village, 
Zhongnan Street Liwan District, 
Guangzhou City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa chua; pho mát; thạch rau câu; thịt hộp; xúc xích. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kẹo; bánh quy bơ sữa; bánh ngọt; kẹo gôm; kẹo sô cô la. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước 
tinh khiết đóng chai. 

 

 
(210) 4-2017-34987 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) GUANGZHOU DEBEDE TRADE CO., 

LTD  (CN) 
3F Office Building, No 458 
Chigangxiyue RD, Hainan Village, 
Zhongnan Street Liwan District, 
Guangzhou City, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa chua; pho mát; thạch rau câu; thịt hộp; xúc xích. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước 
tinh khiết đóng chai. 

 

 
(210) 4-2017-34988 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
nông sản Thái Phong  (VN) 
81 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Yến sào, vi cá, bong bóng cá, hải sâm, hạt điều, nhân hạt điều [tất cả sản phẩm 
trên đã qua sơ chế, chế biến và đóng hộp]. 

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế: 
yến sào, vi cá, bong bóng cá, hải sâm, hạt điều, nhân hạt điều [tất cả sản phẩm trên đã qua 
sơ chế, chế biến và đóng hộp]; bông cúc, bông hồng, đại táo, đại hồi, nhục quế, hạt đười 
−ơi, kim ngân hoa, kỳ tử, bá hợp, hoài sơn, rễ mật nhân, nấm lim xanh, nhân sâm [tất cả 
sản phẩm trên dùng làm thực phẩm]. 

 

 
(210) 4-2017-34989 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Minh Thùy Chinh  (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-34990 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Minh Thùy Chinh  (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-34991 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; A1.1.10; 25.1.6; 26.1.1; 26.1.5; 

25.12.1 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, vàng, trắng, xanh 

lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Thúy Hùng  (VN) 
SL14 cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: áo mưa, bạt nhựa PE/PP, mành treo cửa hạt chuỗi bằng nhựa và bằng 
gỗ, tấm trải sàn bằng nhựa vinyl. 

 

 
(210) 4-2017-34992 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Đinh Văn Hiệp  (VN) 

13D đường 25, khu phố 3, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy quần áo; nước rửa chén; xà phòng; nước lau kính; nước lau 

sàn.  
 

 
(210) 4-2017-34993 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Đinh Văn Hiệp  (VN) 

13D đường 25, khu phố 3, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy quần áo; nước rửa chén; xà phòng; nước lau kính; nước lau 

sàn. 
 

 
(210) 4-2017-34994 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A25.7.6; 

A25.7.7; A5.1.16 
(591) Đỏ. 
(731) Hà Thị Thủy Tiên  (VN) 

288/24 Trần Phú, phường 5, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2017-34995 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 17.1.19; 26.3.4; A26.3.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vĩnh Trí  (VN) 
1250-1252 Võ Văn Kiệt, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt); ca vát; tất (vớ); 
mũ (nón). 

 

Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, giày 
dép, dây thắt lưng dùng cho trang phục (dây nịt), ca vát, tất (vớ), mũ (nón), phụ kiện thời 
trang, túi xách, ba lô, bóp, ví, va li. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế tạo mẫu. 
 

 
(210) 4-2017-34996 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; 

A5.5.21; A26.11.12; 26.1.2; 26.1.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Hoa Thiên  
(VN) 
639/46/8/16 Hương Lộ 2, khu phố 7, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-34997 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Hoa Thiên  
(VN) 
639/46/8/16 Hương lộ 2, khu phố 7, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2017-34998 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dệt may Thuận 

Thiên Phát  (VN) 
102/84 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: giày dép, quần áo, tất (trang phục), va li, ví, túi 

xách, cặp xách, thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2017-34999 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) TEXTRON INC.  (US) 

40 Westminster Street, Providence, 
Rhode Island 02903, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe chạy bằng điện và/hoặc xe chạy bằng động cơ đốt trong sử dụng làm xe 

chơi gôn, xe đa năng và xe bảo trì, xe dùng trong khách sạn và trong khu nghỉ dưỡng, xe 
vận chuyển người trong nhà máy, và các bộ phận kết cấu của chúng. 

 

 
(210) 4-2017-35001 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.4.11; A3.4.24; 3.4.7 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 
(731) 1. TING-MING CHENG  (TW) 

No. 2, Aly. 25, Ln. 286, Rongmin Rd., 
Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan 
2. CHIEN-WEI SUNG   (TW) 
No. 78, Lunzi, Dounan Township, 
Yunlin County 630, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng các món 

ăn truyền thống Nhật Bản; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu (quán bar).  
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(210) 4-2017-35002 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A25.7.5; A17.2.2; 26.3.4 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 
công nghệ cao HI-PEC   (VN) 
Lầu 1, 26-28-30-32-34 đường Lê Văn 
Linh, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn lót, vôi, vữa xây dựng, bột bả, bột 

trét tường, hoá chất xử lí bề mặt tường (dùng trong xây dựng)  
 

 
(210) 4-2017-35003 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.24; A7.1.11; A7.1.9 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Mạnh Tùng   (VN) 
321 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-35004 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.14; 3.7.4; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Mạnh Tùng   (VN) 
321 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-35005 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa  (VN) 
Phòng 2014 A2, tòa nhà Eco Life - 58 
Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Siêu thị thực phẩm; siêu thị điện máy; siêu thị hàng gia dụng (nồi, chảo, phin 
cà phê, xoong chảo, đèn, giường, nệm, bàn ủi, ghế, gối, máy sấy tóc, chăn, khăn tắm, ấm 
chén, đĩa, ly, máy xay, tủ, chạn, đồ vải vóc, lược, bàn, khăn trải); cửa hàng bán lẻ các loại 
(đại lý): dịch vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm, cửa hàng bán lẻ hàng gia dụng (nồi, chảo, 
phin cà phê, xoong chảo, đèn, giường, nệm, bàn ủi, ghế, gối, máy sấy tóc, chăn, khăn tắm, 
ấm chén, đĩa, ly, máy xay, tủ, chạn, đồ vải vóc, lược, bàn, khăn trải); quảng cáo; dịch vụ 
tiếp thị.  

 

 
(210) 4-2017-35006 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 
công nghệ cao HI-PEC   (VN) 
Lầu 1, 26-28-30-32-34 đường Lê Văn 
Linh, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn nội thất, sơn ngoại thất, sơn lót, vôi, vữa xây dựng, bột bả, bột 

trét tường, hoá chất xử lí bề mặt tường (dùng trong xây dựng). 
 

 
(210) 4-2017-35007 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 
công nghệ cao HI-PEC   (VN) 
Lầu 1, 26-28-30-32-34 đường Lê Văn 
Linh, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn nội, ngoại thất, sơn lót, vôi, vữa xây dựng, bột bả, bột trét tường, 

hoá chất xử lí bề mặt tường (dùng trong xây dựng). 
 

 
(210) 4-2017-35008 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá dầu 
công nghệ cao HI-PEC  (VN) 
Lầu 1, 26-28-30-32-34 đường Lê Văn 
Linh, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn nội, ngoại thất, sơn lót, vôi, vữa xây dựng, bột bả, bột trét tường, 

hoá chất xử lí bề mặt tường (dùng trong xây dựng). 
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(210) 4-2017-35009 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại ngôi sao Châu Âu  
(VN) 
8D3 tập thể Công ty Len, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy gia công kính/thủy tinh; máy gia công kim loại; máy cắt.  

 

 
(210) 4-2017-35010 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại ngôi sao Châu Âu  
(VN) 
8D3 tập thể Công ty Len, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy gia công kính/thủy tinh; máy gia công kim loại; máy cắt.  
 

 
(210) 4-2017-35012 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Xanh tím than, xanh dương, xanh nước 

biển. 
(731) Công ty cổ phần công thương 

Trường Sơn  (VN) 
Số nhà C8, tổ 38, ngõ 100, phố Trung 
Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, lõi lọc nước, bình lọc nước, thiết bị máy lọc nước, linh kiện máy 
lọc nước (van nối, dây cấp nước).  
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(210) 4-2017-35013 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 
(731) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU "PERVOE 
RESHENIE"   (RU) 
kom. 263, d. 4, Gorokhovskiy per., 
Moscow, 105064. Russian Federation  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm rụng lông; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm làm thơm không 

khí; dầu thơm, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chất làm bóng môi; chất làm khô cho máy 
rửa bát đĩa; nước thơm; nước thơm để xức sau khi tắm; sáp để làm rụng lông; sáp dùng 
cho râu, ria; kem dùng cho đồ da thuộc; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; chất 
khử mùi dùng cho người hoặc động vật; gỗ thơm; nước hoa, chất lỏng làm sạch kính chắn 
gió; chất pha chế dầu thơm; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
bút chì kẻ lông mày; bút chì mỹ phẩm; chất dính để cố định lông mi giả; chất dính dùng 
để gắn tóc giả; dầu xả tóc; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; thuốc nhuộm râu; chất màu 
dùng cho mục đích vệ sinh; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; kem làm trắng 
da; keo xịt tóc; dầu làm bóng móng; nước xức tóc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu; mặt nạ làm đẹp; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm; tinh dầu; tinh dầu thông tùng; tinh dầu chanh; tinh dầu thanh yên; dầu 
dùng cho mục đích làm sạch; dầu thơm bergamot; dầu cây châu thụ; dầu hoa nhài; dầu 
oải hương, dầu hạnh nhân; dầu hoa hồng; sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; sữa làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh; xạ hương [sản xuất nước hoa] ; xà phòng khử mùi; xà phòng 
cạo râu; xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; xà phòng vệ sinh dạng bánh; xà 
phòng chống đổ mồ hôi; xà phòng để làm sạch mồ hôi chân; xà phòng; xà phòng hạnh 
nhân; bạc hà để sản xuất nước hoa; bộ mỹ phẩm; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; 
móng tay, chân) giả; nước thơm Cô-lô-nhơ; chất nền dùng cho nước hoa; hựơng, nhang; 
chế phẩm đánh răng; đá bọt; hộp son môi; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; dải băng 
làm trắng răng; son môi; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm cạo 
râu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm để tắm; không dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm để ngâm ướt, làm ướt, thấm ướt khi 
giặt; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá 
nhân] ; chế phẩm để làm nhẵn; chế phẩm để tẩy màu; chế phẩm để tẩy trắng đồ da thuộc; 
nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả; hồ bột để làm bóng vải sau khi giặt là; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm rửa mắt, 
không dùng cho mục đích y tế; chất làm mềm vải dùng để giặt; chất tẩy trắng để giặt; chế 
phẩm tẩy trang; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm chống tắc 
đường ống nước thải; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm chế phẩm để giặt; 
chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sáng 
bóng [chất làm bóng]; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; 
chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; chế phẩm rửa âm đạo dùng vệ sinh cá nhân hoặc 
khử mùi; lông mi giả; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy 
trang; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; sođa để tẩy trắng; 
soda giặt, để làm sạch; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; muối để tẩy trắng; 
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chế phẩm xông hơi [nước hoa]; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng 
cho lông mày; chế phẩm trang điểm; chế phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; thuốc nhuộm 
tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ 
phẩm; mỹ phẩm cho động vật; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong 
hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chất tẩy nhờn, trừ loại dùng trong quy 
trình sản xuất; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm vệ sinh thân 
thể; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục 
đích trang điểm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; lá móng [chất nhuộm màu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm]; dầu gội cho động vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; 
dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; dầu gội khô; dầu 
gội đầu; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chiết xuất của hoa 
(nước hoa); tinh dầu ete; tinh dầu hồi; tinh chất bạc hà [tinh dầu].  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo; quảng bá; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế 
phẩm đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2017-35014 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 

thông truyền hình Ưng Bình 
Châu   (VN) 
Số 44C Cư Xá Tự Do, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố, máy xay thịt; máy giặt; máy hút bụi; máy ép trái cây; máy rửa 

bát đĩa. 
 

Nhóm 08: Bàn là. 
 

Nhóm 09: Đầu thu kỹ thuật số; ti vi; dây cáp điện ti vi; dây cáp internet; ăng ten parabol; 
ăng ten UHF, VHF; hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm; hệ thống chữa cháy; 
thiết bị ghi hình, phần mềm máy tính.   

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; tủ đông; nồi cơm điện; máy lọc nước; 
máy lọc không khí; thiết bị sưởi ấm; quạt điện; nồi áp suất; bếp gas; lò vi sóng; lò nướng; 
ấm đun nước dùng điện; bình nước nóng cho nhà tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy giặt, máy hút bụi, máy ép trái 
cây, máy rửa bát đĩa, bàn là, đầu thu kỹ thuật số, ti vi, dây cáp điện ti vi, dây cáp internet, 
ăng ten parabol, ăng ten UHF, VHF, hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm, hệ 
thống chữa cháy, thiết bị ghi hình, phần mềm máy tính, thiết bị điều hòa không khí, tủ 
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lạnh, tủ đông, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy lọc không khí, thiết bị sưởi ấm, quạt điện, 
nồi áp suất, bếp gas, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước dùng điện, bình nước nóng cho 
nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2017-35015 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ANHUI LIANGLIANG ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Linxi East Road, Cishan North Avenue, 
Economic Development Zone, Guangde 
County, Xuancheng City, Anhui 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn điện; ống dạ quang để chiếu sáng; đèn đường; thiết bị chiếu 

sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; đèn lồng chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2017-35016 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 25.7.25; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại AMA   (VN) 
Số 8, ngách 44, ngõ 260 Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; dược 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-35017 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đậm. 
(731) Lê Giang Nam  (VN) 

55 Lê lợi, khối 1 phường Lê lợi, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau, củ, quả, nấm, đậu nành, đậu phụ; nước mắm 
chay; mắm ruốc chay.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay được làm từ gạo, bột mỳ và ngũ cốc; mỳ chay.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện (nhà hàng chay); quán ăn 
uống chay; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; quán trà.  

 

 
(210) 4-2017-35018 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JONES LANG LASALLE IP, INC.  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính dành cho máy vi tính, điện thoại di động và thiết 

bị cầm tay, cụ thể là, phần mềm cung cấp tin tức, nghiên cứu, danh sách và cập nhật bất 
động sản, và hợp tác với các chuyên gia liên quan đến đầu tư, chu trình hoạt động, định 
giá, môi giới, quản lý tài sản và dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu và nhà vận 
hành khách sạn và dịch vụ nhà hàng-nghỉ dưỡng-du lịch và các dịch vụ liên quan 
(hospitality). 

 

 
(210) 4-2017-35019 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen. 
(731) Ngô Thị Gấm  (VN) 

471 đường Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi 
Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ yến đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2017-35020 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm trò chơi máy tính; 
phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trò chơi thực tế ảo; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thẻ từ được mã hóa; thẻ thông minh 
[thẻ tích hợp]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; bao đựng điện 
thoại thông minh; đĩa quang; thiết bị nghe nhạc cầm tay; phim điện ảnh, đã phơi sáng; 
phim hoạt hình. 

 

(210) 4-2017-35021 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách; xuất bản sách và 

báo điện tử trực tuyến; xuất bản phim ảnh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu phim; viết kịch; trình diễn sân khấu; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; giải trí trên truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; ghi băng video; 
dịch vụ hoạt náo viên; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi qua phương 
thức thông tin liên lạc bằng máy vi tính hoặc điện thoại di động; cung cấp trò chơi thực tế 
ảo trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35022 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm trò chơi máy tính; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trò chơi thực tế ảo; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thẻ từ được mã hóa; thẻ thông minh 
[thẻ tích hợp]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; bao đựng điện 
thoại thông minh; đĩa quang; thiết bị nghe nhạc cầm tay; phim điện ảnh, đã phơi sáng; 
phim hoạt hình. 
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(210) 4-2017-35023 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách; xuất bản sách và 

báo điện tử trực tuyến; xuất bản phim ảnh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu phim; viết kịch; trình diễn sân khấu; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; giải trí trên truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; ghi băng video; 
dịch vụ hoạt náo viên; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi qua phương 
thức thông tin liên lạc bằng máy vi tính hoặc điện thoại di động; cung cấp trò chơi thực tế 
áo trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35024 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm trò chơi máy tính; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trò chơi thực tế ảo; chương 
trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thẻ từ được mã hóa; thẻ thông minh 
[thẻ tích hợp]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; bao đựng điện 
thoại thông minh; đĩa quang; thiết bị nghe nhạc cầm tay; phim điện ảnh, đã phơi sáng; 
phim hoạt hình. 

 

 
(210) 4-2017-35025 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH kính mắt Ngọc 

Hiếu  (VN) 
Số 149 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính; mắt kính. 
 

 
(210) 4-2017-35026 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Uyên Nguyễn  (VN) 
Số 99B Ngô Quyền, phường 5, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; đầm; mũ.  

 

 
(210) 4-2017-35027 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách; xuất bản sách và 

báo điện tử trực tuyến; xuất bản phim ảnh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu phim; viết kịch; trình diễn sân khấu; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; giải trí trên truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; ghi băng video; 
dịch vụ hoạt náo viên; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi qua phương 
thức thông tin liên lạc bằng máy vi tính hoặc điện thoại di động; cung cấp trò chơi thực tế 
áo trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35028 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy vi tính đã được ghi; phần mềm trò chơi máy tính; 

phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm trò chơi thực tế ảo; chương 
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trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); 
vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải 
xuống; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; thẻ từ được mã hóa; thẻ thông minh 
[thẻ tích hợp]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; bao đựng điện 
thoại thông minh; đĩa quang; thiết bị nghe nhạc cầm tay; phim điện ảnh, đã phơi sáng; 
phim hoạt hình. 

 

 
(210) 4-2017-35029 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.  

(TW) 
23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách; xuất bản sách và 
báo điện tử trực tuyến; xuất bản phim ảnh; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu phim; viết kịch; trình diễn sân khấu; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình; giải trí trên truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực tuyến, không tải về; ghi băng video; 
dịch vụ hoạt náo viên; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi qua phương 
thức thông tin liên lạc bằng máy vi tính hoặc điện thoại di động; cung cấp trò chơi thực tế 
ảo trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35030 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.3; 26.3.2; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

cơ khí Hàng Hải  (VN) 
Tầng 5, số 5 Lý Tự Trọng, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng cho sơn; chất pha loãng sơn; chất làm đặc sơn; kim loại 

dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật; chế phẩm kết dính cho 
sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước quả ép; chế phẩm để làm đồ uống; bia; nước uống 
có gaz; nước (đồ uống). 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; đồ uống được chưng cất; chiết xuất trái cây 

(chứa cồn).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chất kết dính dùng cho sơn, sơn, chất pha loãng cho 

sơn, chất pha loãng sơn, chất làm đặc sơn, kim loại dạng bột để sử dụng trong hội họa, 

trang trí, nghề in và nghệ thuật, chế phẩm kết dính cho sơn, vữa thạch cao mạt đá để hoàn 

thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn), dược phẩm, thảo dược, chế phẩm dược để chăm 

sóc da, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, đồ 

uống không có cồn, nước quả ép, chế phẩm để làm đồ uống, bia, nước uống có gaz, nước 

(đồ uống), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu, đồ uống được chưng cất, chiết xuất trái cây 

(chứa cồn); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ 

mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; cho thuê không gian 

quảng cáo; quảng cáo. 

 

Nhóm 37: Làm sạch bề mặt bên ngoài toà nhà; làm sạch bên trong toà nhà; sơn nội thất và 

ngoại thất; dán giấy phủ tường; trát thạch cao. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa (bằng đường thủy); dịch vụ lái xe; dịch vụ vận tải (thư tín 

hoặc hàng hóa); vận chuyển hành khách; vận tải bằng ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-35031 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại VINA Tân Thành Tín  (VN) 
Thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 

thả; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế 

phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mặt nạ làm đẹp, chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da, nước hoa, dược phẩm, thảo dược, chế phẩm dược để chăm sóc da, thực phẩm ăn 

kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ cắt sửa 

móng tay; xoa bóp.  
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(210) 4-2017-35032 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rượu Vân - 
Bắc Giang  (VN) 
Cụm công nghiệp làng nghề, xã Vân Hà, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo.  
 

 
(210) 4-2017-35033 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Trung  (VN) 
Tổ 29 phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bồn tắm; vòi hoa sen; bình đun nước nóng bằng điện sử dụng 

trong nhà tắm; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: máy lọc nước, 

bồn tắm, vòi hoa sen, bệ xí, dụng cụ nấu nướng dùng điện, nồi cơm điện, ấm điện, chảo 

điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh, bình đun nước nóng bằng điện sử dụng trong nhà tắm, 

máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, chậu rửa bát đĩa bằng inox cho nhà bếp gắn 

cố định, đèn điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, điều 

hòa, ti vi, tủ lạnh, quạt điện. 
 

 
(210) 4-2017-35034 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.3; 24.1.1; 26.1.2; 26.4.2 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
THEGIOIPHUKIEN.COM   (VN) 
Số 496, phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy tính, điện thoại, linh kiện và thiết bị điện thoại, máy 

tính. 
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(210) 4-2017-35035 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh, đỏ. 

(731) Công ty TNHH USFEED  (VN) 
KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y cho gia súc; gia cầm; thủy sản.  

 

Nhóm 35: Mua bán các nguyên liệu nông sản dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi (gia 

súc, gia cầm, thủy sản) như: bã bắp lên men, lúa mì, bắp, bã nành, cám gạo khô/cám ướt, 

cám gạo sấy/cám ướt sấy, cám vàng, cám mì, cám mì viên, bã cọ, tinh bột bắp dạng 

thô/mịn, tinh bột bắp, bã hèm bia, bã mì (mì sấy), bã nành ép đùn, bã nành lên men, bột 

mì, cải đắng, cám gạo trích ly, cám dừa viên, cám dừa mịn, đậu nành hạt, khoai mì dạng 

lát/cục, mì cục, tấm gạo, đạm động vật, bột cá biển, bột đầu tôm, bột gan mực, huyết 

tương, bột huyết, bột lông vũ, bột thịt gà, bột xương thịt, cao gan mực, dầu cá biển, dầu cá 

hồi, mỡ cá, dầu cám gạo, dầu gan mực, dầu nành, dịch mắm tôm, dịch mực, dịch trùng, 

mật rỉ đường, chất phụ gia, bột đá bột, bột đá hạt, nguyên liệu hỗn hợp cho heo con, chất 

tăng cường miễn dịch, muối bột, muối hột; mua bán chất phụ gia như: men tiêu hóa, axit 

hữu cơ, kháng sinh, thuốc chống mốc, chất chống oxy hóa, chất tăng cường miễn dịch, 

chất kết dính; mua bán phụ phẩm của quá trình sản xuất bột ngọt; mua bán can xi, phốt 

pho; mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2017-35036 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.1.6; 26.1.1; 26.13.1; 1.5.1 

(591) Đen, đỏ, đỏ đậm, trắng. 

(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU 

AGROHOLDING SIBIRSKIY 

PREMIER  (RU) 

630054, Russia, Novosibirsk, 

Plakhotnogo Street, 27/1, office 203 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì sợi kiểu Nhật; mì sợi kiểu Nhật dạng sợi nhỏ mảnh (mì somen); mì 

sợi kiểu Nhật dạng sợi dày (mì udon); mì trứng. 
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(210) 4-2017-35037 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12; 1.15.11 

(731) OBSHCHESTVO S 

OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU 

AGROHOLDING SIBIRSKIY 

PREMIER  (RU) 

630054, Russia, Novosibirsk, 

Plakhotnogo Street, 27/1, office 203 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh bơ tròn; bánh quy bơ kiểu Pháp (bánh petit-beurre); bánh ga tô 

loại nhỏ; bánh ngọt; bánh nướng. 
 

 
(210) 4-2017-35038 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A3.11.24; 3.11.9; 26.3.1 

(731) SUNUNTA KAEWKRAISORN  (TH) 

103 Moo.8, Chedi Hak, Muang 

Ratchaburi, Ratchaburi, Thailand 70000 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ngọt; nước tăng lực, không dùng cho mục đích y tế; xi rô dùng cho đồ 

uống; tinh chất dùng pha chế đồ uống; đồ uống không cồn; chế phẩm dùng pha chế đồ 

uống; đồ uống giàu protein dùng trong thể thao, không dùng trong y tế; đồ uống từ nước 

ép trái cây không cồn; đồ uống có ga, không cồn. 
 

 
(210) 4-2017-35039 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) BEIJING YONGAN SHIDA SCIENCE 

AND TECHNOLOGY TRADING CO., 

LTD.  (CN) 

No. A608, 6th Floor, Investment Plaza, 

27 Jinrongdajie, Beijing, P. R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; pin điện dùng cho điện thoại di động; vỏ bọc chuyên 

dụng cho điện thoại thông minh; bao chuyên dụng cho điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2017-35043 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.13.1; 26.13.25 
(731) Phạm Anh Đạt   (VN) 

1/195 Nam Thới 2, khu phố 7, tổ 67, thị 
trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  

 

 
(210) 4-2017-35044 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX 

HOLDINGS (ALSO TRADING AS 
SQUARE ENIX HOLDINGS CO., 
LTD.)  (JP) 
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 

xuống được; chương trình trò chơi máy tính ghi sẵn; phần mềm trò chơi viđêô; chương 
trình trò chơi điện tử có thể tải xuống, chương trình máy tính dùng cho các trò chơi máy 
tính và viđêô; trò chơi viđêô ghi sẵn trên máy tính (phần mềm); phần mềm trò chơi 
nguyên bản, ghi sẵn; phần mềm nguyên bản ảo, ghi sẵn; các chương trình và phần mềm 
trò chơi dùng cho các trò chơi điện tử trên các loại thiết bị; các chương trình máy tính trò 
chơi viđêô sử dụng cho các thiết bị chơi các trò chơi; các chương trình trò chơi viđêô sử 
dụng cho các thiết bị khi chơi các trò chơi dùng đồng xu; phần mềm trò chơi máy tính sử 
dụng trên điện thoại di động; các tập tin hình ảnh tải về được, thẻ nhớ cho máy chơi các 
trò chơi video; hình ảnh nhân vật các trò chơi có thể tải xuống tương thích với các trò chơi 
vidêô và các trò chơi máy tính; ấn phẩm điện tử ghi trên phương tiện truyền thông máy 
tính; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống; những hình ảnh phủ màn hình máy tính có thể tải 
xuống được; viđêô ghi hình các nhân vật phim hoạt hình có thể tải xuống được.  

 
 

(210) 4-2017-35046 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Tạ Thị Thu Thủy  (VN) 

Khóm Châu Long 3, phường Châu Phú 
B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kem ăn, cà phê. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-35050 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may 
Nguyên Dung   (VN) 
Số 3A đường Ba Gia, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh nướng; bánh hấp; bánh kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng, bánh hấp, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2017-35051 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Đông Phương  (VN) 
119, đường số 41, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm; cá khô; mực khô; tôm khô. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có chứa sữa; trà; ca cao; đồ uống ca 
cao có chứa sữa. 

 

 
(210) 4-2017-35052 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.2.7; 26.1.1 
(591) Đen, ghi. 
(731) RELIABLE SOURCE LIMITED  (VG) 

Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (P.O. Box 116), Road Town, 
Tortola, BRITISH VIRGIN ISLANDS 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; da động vật; tấm da động vật sống; 

hành lý, cụ thể là vali; túi đựng đồ; «; « che nắng; gậy chống; roi da; bộ yên cương; yên 

cương; vòng cổ dùng cho động vật; dây dắt chó bằng da thuộc; quần áo cho vật nuôi trong 
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nhà; bao để móc chìa khóa; dây đeo vai bằng da thuộc; ba lô; túi mua hàng; túi đựng quần 

áo dùng khi đi du lịch; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ví tiền, không bằng kim loại 

quý; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; ví bỏ túi; ví đựng danh thiếp; miếng lót bằng 

da dùng cho giày; túi du lịch; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc 

để bao gói; túi dùng ở bãi biển; túi, cụ thể là túi sách học sinh; túi, cụ thể là túi đựng dụng 

cụ, rỗng; đồ dùng bằng da, cụ thể là hòm bằng da thuộc hoặc giả da; đồ dùng bằng da, cụ 

thể là túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; dây đai bằng da thuộc; da lông súc vật; gậy 

leo núi; tay nắm của gậy chống; vật dụng cho ngựa, cụ thể là miếng đệm đầu gối; vật 

dụng cho ngựa, cụ thể là tấm lót yên ngựa. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; quần áo lót; đồ nịt của phụ nữ, cụ thể là quần đùi nịt 

bụng cho phụ nữ; quần áo lót định hình; bộ đồ bơi liền thân; áo ngực; miếng đệm lót 

chuyên dụng cho áo ngực; cúp ngực (phần quả áo ngực); miếng cúp ngực cho áo ngực; 

miếng cúp ngực cho đồ bơi; miếng đệm lót cho đồ bơi; quần dài; quần đùi; áo giả cổ áo sơ 

mi [phần trước của áo sơ mi]; áo nịt ngực; áo nịt ngực [áo lót]; áo nịt len [trang phục]; 

quần áo ngủ; quần áo may sẵn; áo nịt ngoài; quần áo mặc bên trong; quần ống bó, cụ thể 

là quần ống bó (quần dài); quần ống bó, cụ thể là quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; thắt lưng 

[trang phục]. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo qua thư đặt hàng liên quan đến quần áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, 

áo ngực, miếng đệm lót cho áo ngực, cúp ngực (phần quả áo ngực), miếng cúp ngực cho 

áo ngực, miếng cúp ngực cho đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, quần đùi, quần 

áo lót định hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 

đích bán lẻ, liên quan đến quần áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, áo ngực, miếng đệm lót cho 

áo ngực, cúp ngực (phần quả áo ngực), miếng cúp ngực cho áo ngực, miếng cúp ngực cho 

đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, quần đùi, quần áo lót định hình; dịch vụ 

khuyến mại (cho người khác) liên quan đến quần áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, áo ngực, 

miếng đệm lót cho áo ngực, cúp ngực (phần quả áo ngực), miếng cúp ngực cho áo ngực, 

miếng cúp ngực cho đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, quần đùi, quần áo lót 

định hình; đại lý bán hàng quần áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, áo ngực, miếng đệm lót cho 

áo ngực, cúp ngực (phần quả áo ngực), miếng cúp ngực cho áo ngực, miếng cúp ngực cho 

đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, quần đùi, quần áo lót định hình; dịch vụ 

marketing quần áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, áo ngực, miếng đệm lót cho áo ngực, cúp 

ngực (phần quả áo ngực), miếng cúp ngực cho áo ngực, miếng cúp ngực cho đồ bơi, 

miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, quần đùi, quần áo lót định hình; dịch vụ bán lẻ quần 

áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, áo ngực, miếng đệm lót cho áo ngực, cúp ngực (phần quả áo 

ngực), miếng cúp ngực cho áo ngực, miếng cúp ngực cho đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ 

bơi, quần dài, quần đùi, quần áo lót định hình; dịch vụ bán buôn quần áo, đồ đi ở chân, 

quần áo lót, áo ngực, miếng đệm lót cho áo ngực, cúp ngực (phần quả áo ngực), miếng 

cúp ngực cho áo ngực, miếng cúp ngực cho đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, 

quần đùi, quần áo lót định hình; dịch vụ phân phối quần áo, đồ đi ở chân, quần áo lót, áo 

ngực, miếng đệm lót cho áo ngực, cúp ngực (phần quả áo ngực), miếng cúp ngực cho áo 

ngực, miếng cúp ngực cho đồ bơi, miếng đệm lót cho đồ bơi, quần dài, quần đùi, quần áo 

lót định hình. 
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(210) 4-2017-35053 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED  (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; xì gà, xì gà loại nhỏ hở 

hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn 
sẵn từ giấy, đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng 
để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng cho 
thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng; thiết bị điện tử và bộ 
phận của nó dùng để nung nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-35054 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35055 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 25.1.9; A25.1.10; 26.4.1 
(591) Nâu đỏ, vàng, da cam. 
(731) Công ty TNHH nuôi trồng nấm 

Hòa Long  (VN) 
Đường số 7, xã Hòa Long, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Cháo nấm ăn liền.  
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(210) 4-2017-35056 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; 25.5.2 
(591) Xanh dương, trắng, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mai Sơn  (VN) 
Số 30 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, sữa, thực phẩm chức năng, đồng 

hồ, túi xách, mắt kính, quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô. 
 

(210) 4-2017-35057 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Việt  (VN) 
617E Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế logo; thiết kế tem xe máy. 

 

 
(210) 4-2017-35059 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A12.1.3 (540) 

 

(731) Nguyễn Trường Anh  (VN) 
Lầu 1 -270A Phạm Văn Hai, phường 05, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gối, mÒn, drap (raga), nệm, giường, chiếu.  
 

 
(210) 4-2017-35060 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A1.1.9; A1.1.2; 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Hồng Ngọc  (VN) 
178 Khâm Thiêm, phường Thổ Quan, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức phong thủy (bao gồm: đá phong thủy, vòng đeo cổ, vòng 
đeo tay, nhẫn). 
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(210) 4-2017-35061 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.16; 3.1.4; 5.13.1 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Hoàng  (VN) 
13/1 đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 
10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ lưu trú tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm 

thời, giữ chỗ lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời, đặt chỗ trọ; dịch vụ nhà trọ. 
 

 
(210) 4-2017-35062 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 1.15.5; A5.3.13; 5.13.4 
(731) Công ty TNHH vận tải dầu khí 

OPEC  (VN) 
Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas. 
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2017-35063 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH vận tải dầu khí 

OPEC  (VN) 
Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  
 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
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Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2017-35064 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH vận tải dầu khí 

OPEC  (VN) 
Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga. 
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2017-35065 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.25; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Lê Hiếu  (VN) 
339 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ tạo kiểu cho tóc; dịch vụ chăm sóc tóc.  
 

(210) 4-2017-35066 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.2.7; 26.13.25; 18.2.1; 26.4.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dreamer Land 
Group  (VN) 
79 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2017-35067 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 17.2.17; 2.9.1; 25.1.25; 26.1.4 

(591) Vàng, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Ngọc Thủy  (VN) 
184 Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối vàng, trang sức mỹ nghệ, nhẫn cưới.  
 

 
(210) 4-2017-35068 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Smart Coin  (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, Phú 

Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; đánh 

giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; môi giới chứng khoán; dịch vụ quản lý 

các tài khoản khách hàng; đánh giá tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2017-35069 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Mỹ 
An  (VN) 
77 Trần Thánh Tông, phường 15, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi sống, rau củ quả đã qua chế biến.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1152 

(210) 4-2017-35070 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Nhi  (VN) 
ấp Sơn Lợi, xã An Ninh Tây, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh bằng inox, chậu rửa bát (bồn rửa bát) bằng inox, vòi 

hoa sen, vòi nước; mua bán thiết bị nhà bếp bằng inox. 
 

 
(210) 4-2017-35071 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; 26.13.1; 26.4.2 

(591) Hồng, xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Ngữ  (VN) 
55 đường số 10A, khu phố 4, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm các loại như (nước rửa chén, bột giặt, kem đánh răng, dầu gội 

đầu, nước xả), mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-35072 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Lừng  (VN) 
Thôn Bình Đồng, xã Ninh Hải, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).   
 

 
(210) 4-2017-35073 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Lừng  (VN) 
Thôn Bình Đồng, xã Ninh Hải, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).   
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(210) 4-2017-35074 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.5; 24.1.1 

(591) Vàng, vàng đồng, đỏ, cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất và 
hương liệu Đại Việt  (VN) 
Số nhà 18, đường số 9, khu phố 1, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-35075 (220) 25.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Thị Thúy ái  (VN) 
1902/5/11 Lê Văn Lương, tổ 10, ấp 4, xã 

Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2017-35076 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 24.1.1; 26.4.2; A25.7.3 

(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ đậm, vàng nhạt, vàng 

đậm. 

(731) ONG SIEW BEE  (MY) 

No.25-03, Jalan Dedap 6, Taman Johor 

Jaya 81100, Johor Bahru Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá điếu; hộp thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho 

người hút thuốc. 
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(210) 4-2017-35077 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại COLMAV  (VN) 
320/17A đường Chiến Lược, khu phố 3, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35078 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.1.1; A2.1.16; A2.1.23 

(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại COLMAV  (VN) 
320/17A đường Chiến Lược, khu phố 3, 

phường Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35080 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 7.1.24; 7.3.11; 1.15.11 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
công nghệ xanh Toàn Cầu  
(VN) 
Số 18/11, khu phố Thống Nhất 1, phường 

Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; bình lọc nước uống; phụ kiện máy lọc nước: bơm, van, quả lọc. 
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(210) 4-2017-35081 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 1.15.11 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

công nghệ xanh Toàn Cầu  
(VN) 
Số 18/11, khu phố Thống Nhất 1, phường 
Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga và phụ kiện của bếp ga. 
 
 

(210) 4-2017-35082 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.7.5; A26.4.6 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện lạnh Miền 
Tây  (VN) 
28 An Hội, phường 13, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-35083 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thiết bị lạnh Miền Nam   (VN) 
28 An Hội, phường 13, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp. 
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(210) 4-2017-35084 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2017-35085 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Tím, xanh dương, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2017-35086 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 3.7.17; 3.11.1; A3.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
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(210) 4-2017-35087 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng chanh, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2017-35088 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2017-35089 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ Nhà 
Đẹp Việt  (VN) 
Số 10A, ngõ 255, tổ 30, đường Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng. 
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(210) 4-2017-35090 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và dược phẩm Quốc Tế  (VN) 
Km 22 đại lộ Thăng Long, cụm công 
nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-35092 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.3.13 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh S-E-X-Y F-O-R-E-
V-E-R  (VN) 
7/13 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-35093 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Danco  (VN) 
Căn hộ A - 18B1 - 2 CC Mulberry Lane, 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: bộ mỹ phẩm, son môi, phấn trang điểm, mặt nạ làm đẹp, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem làm trắng da. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục thể thao, bít tất, mũ, đồ đội đầu, miếng lót bên trong giầy. 
 

 
(210) 4-2017-35094 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghiệp giấy Vĩnh Thịnh  
(VN) 
Tầng trệt, cao ốc Vạn Đô, 348 bến Vân 
Đồn, phường 01, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy phô tô; giấy fax; giấy liên tục (giấy có tráng lớp carbon ở giữa); sổ tay; 
tập học sinh; bìa dựng hồ sơ; bút [đồ dùng văn phòng]. 

 

 
(210) 4-2017-35095 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.4; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghiệp giấy Vĩnh Thịnh  
(VN) 
Tầng trệt, cao ốc Vạn Đô, 348 bến Vân 
Đồn, phường 01, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực dùng cho máy in và máy sao chụp (phô tô). 

 

 
(210) 4-2017-35097 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP Gamify Việt Nam  
(VN) 
202 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin về giải trí điều khiển; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế đồ họa nghệ thuật; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2017-35098 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty CP Gamify Việt Nam  
(VN) 
202 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; 
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cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin về giải trí điều khiển; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế đồ họa nghệ thuật; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2017-35101 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35102 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch khách 
sạn HANA (VN)   (VN) 
Số 61-63 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 
vận chuyển hành khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-35104 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, hồng, vàng, vàng cam, đỏ, 

xanh lam đậm, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Việt Thương  (VN) 
Tầng 5, số 41A đường Lý Thái Tổ, 
phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: văn phòng phẩm, giấy, kẽm, vật liệu dạng bọt 
xốp hỗ trợ cho việc cắm hoa [bán thành phẩm], nhựa nhân tạo [bán thành phẩm], chất 
dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, gluten [keo/hồ/chất dính] không 
dùng trong văn phòng và gia đình, vải.  

 

 
(210) 4-2017-35106 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OST PACIFIC  
(VN) 
128 đường 32, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35107 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) THERAVALUES CORPORATION  

(JP) 
3-12, Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-
0094, JAPAN 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc 
thú y, thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật 
có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; chất bổ sung dinh dưỡng cho người; chất bổ sung cho 
thực phẩm ăn kiêng; chất bổ sung vitamin; chất thay thế bữa ăn dinh dưỡng bao gồm cả 
đồ uống và bột; kẹo chứa thuốc; chất phụ gia cho thức ăn gia súc cho mục đích thú y; chất 
bổ sung từ nghệ (chất bổ sung ăn kiêng ); chất bổ sung ăn kiêng từ thảo mộc. 

 

 
(210) 4-2017-35108 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) BIOSENSE WEBSTER, INC.  (US) 

3333 Diamond Canyon Road, Diamond 
Bar, CA 91765 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là hệ thống lập bản đồ chẩn đoán y tế bao gồm chủ yếu là 
màn hình hiển thị, phần cứng và phần mềm máy tính, và phụ kiện của chúng để sử dụng 
trong quá trình phẫu thuật và chẩn đoán. 

 

 
(210) 4-2017-35109 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Việt 
Đức   (VN) 
Số 41, đường 3/2, phường 5, thành phố 
Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột; cà phê hòa tan.  

 

 
(210) 4-2017-35111 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 26.13.25; 

A26.1.18; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gạo Ông Thọ  
(VN) 
Số 70, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 

 
(210) 4-2017-35112 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 26.1.10; 

A26.1.18; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gạo Ông Thọ  
(VN) 
Số 70, đường 332 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
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(210) 4-2017-35113 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EUGENE  (VN) 
3/1 đường Trần Não, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ, nón, túi xách, balô.  

 

 
(210) 4-2017-35114 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.1.21 
(591) Xanh lá mạ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Văn Linh  (VN) 
11.04 Lô B2 C/c An Lộc 2, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước ép trái cây đóng chai, trái cây, rau. 

 

 
(210) 4-2017-35115 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Vân  (VN) 
72 Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

(210) 4-2017-35116 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Bùi Thu Nga  (VN) 
6/70 khu phố 9, Hố Nai, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Hoá mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-35119 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.9.6 
(591) Vàng nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Sinh - Y học Việt Nam  (VN) 
Số 149/16 Dương Quảng Hàm, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; hương liệu cho bánh ngọt [tinh dầu]; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc viên chống oxy hóa; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; axit 
dùng cho ngành dược.  

 
Nhóm 29: Tỏi được bảo quản.   

 
Nhóm 30: Mật ong; tỏi băm [gia vị].  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống hoa quả có cồn.  

 

 
(210) 4-2017-35120 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A19.13.21 
(591) Đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Sinh - Y học Việt Nam   (VN) 
Số 149/16 Dương Quảng Hàm, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Men dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh dùng cho ngành y hoặc 
thú y; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men.  

 

Nhóm 30: Nấm men.  
 

Nhóm 31: Men cho thức ăn động vật.  
 

 
(210) 4-2017-35121 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 19.7.1; A19.3.21; A19.13.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh lá, xanh 

dương, xanh đậm, xám trong. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Kim Oanh  (VN) 
345 Minh Phụng, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu nóng; dầu xoa bóp; rượu dùng cho mục đích 
dược phẩm; rượu xoa bóp.   

 

 
(210) 4-2017-35122 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Cam, đỏ, vàng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phúc Nghi  (VN) 
Số 43/7 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

 
(210) 4-2017-35123 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
cung ứng rau xanh 
AQUAFARM  (VN) 
120/59 đường Thích Quảng Đức, phường 
4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Củ hành; dưa chuột tươi; rau cỏ tươi; quả tươi; hạt [ngũ cốc]; nấm tươi; rau 

tươi; lúa mì.  
 

 
(210) 4-2017-35124 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh lá cây, đen. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); sữa chua; nước sữa lên men; đồ uống làm từ sữa là chủ 

yếu; sản phẩm sữa; trứng. 
 

Nhóm 30: Cháo thực phẩm trên cơ sở sữa; bánh sữa nhỏ; cà phê; trà; đồ uống cacao có 
sữa; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống socola có sữa; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp nhân; kem 
trái cây (đá lạnh); đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xèo; bánh trứng; sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh); nem cuốn; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo: 
bột chiên; bánh bún bò; bún mắm; bún chả; xôi; bánh cuốn; bánh tráng trộn; cơm cháy.  
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(210) 4-2017-35125 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.5; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Sắc 
Ký F.D.A  (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2017-35126 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.25; 2.1.1; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Sắc 
Ký F.D.A  (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm.   
 

 
(210) 4-2017-35127 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Sắc 
Ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2017-35128 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Như ý   (VN) 
Tổ 20, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng rÕ.  

 

Nhóm 35: Mua bán bánh tráng rÕ. 
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(210) 4-2017-35129 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 24.9.1; 25.12.1; 24.5.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh Tú   (VN) 
138/4 Trần Hưng Đạo, phường An 
Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế.  

 

 
(210) 4-2017-35130 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 2.5.1; 2.1.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Thị Hồng Phượng  (VN) 
969 Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-35131 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp KBN  (VN) 
Số 36/4 đường số 13, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nút bằng cao su; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; vật liệu nhồi 

bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su cứng; vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hóa. 
 

 
(210) 4-2017-35132 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp KBN  (VN) 
Số 36/4 đường số 13, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ cứu hộ; gương cho việc kiểm soát; thiết bị bảo hộ phòng 
chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị an toàn giao thông đường sắt; thiết bị đèn tín hiệu giao 
thông (thiết bị báo hiệu); thang thoát hiểm.  

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nút bằng cao su; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; vật liệu nhồi 
bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su cứng; vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hóa. 

 

 
(210) 4-2017-35133 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp KBN   (VN) 
Số 36/4 đường số 13, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ cứu hộ; gương cho việc kiểm soát; thiết bị bảo hộ phòng 

chống tai nạn cho cá nhân; thiết bị an toàn giao thông đường sắt; thiết bị đèn tín hiệu giao 
thông (thiết bị báo hiệu); thang thoát hiểm.    

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nút bằng cao su; tấm đệm giảm xóc bằng cao su; vật liệu nhồi 
bằng cao su hoặc chất dẻo; cao su cứng; vòng đệm bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hóa.  

 

 
(210) 4-2017-35134 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2017-35135 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.   
 

 
(210) 4-2017-35136 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A1.1.3; 

A5.3.15; 26.1.2 

(591) Trắng, đỏ, xánh lá cây, hồng. 

(731) Nguyễn Danh Thụy   (VN) 
Thôn 4, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; thịt trâu khô; thịt ngựa khô; thịt gà; thịt vịt; thịt lợn.  
 

 
(210) 4-2017-35138 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Nguyễn Đăng Xiêng  (VN) 
490/55 đường Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị châm cứu; thiết bị mát sa; thiết bị làm giảm đau; dụng cụ châm cứu; 

dụng cụ mát sa.  
 

 
(210) 4-2017-35139 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Hồ Văn Trung  (VN) 
Khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn uống, khách sạn, dịch vụ lưu trú ngắn 

ngày.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1170 

(210) 4-2017-35140 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Trần Văn Nghị  (VN) 
81 Phạm Văn Ký, khóm 5, phường 2, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc bắc; dược liệu; thành phẩm đông dược.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh cho người; dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ bắt 

mạch thăm bệnh; dịch vụ châm cứu; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tư vấn về chăm sóc sức 

khỏe.  
 

 
(210) 4-2017-35141 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.5.21; A5.5.20; 

5.5.16 

(591) Đen, trắng, hồng, xanh lam,tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Ngọc 
Phó  (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35142 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đen, trắng, hồng, xanh lam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bệnh viện Ngọc 
Phó  (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-35143 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Vàng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch ống 
không nung Ngôi Sao Bình 
Dương  (VN) 
Thửa đất 178, tờ bản đồ 06, khu phố Cây 

Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; đất làm gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; đá để xây dựng; 

cấu kiện xây dựng bằng bê tông; khối lát, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-35144 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-35145 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu ARA Việt Nam  
(VN) 
Ngõ 26, khu 3, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn chải đánh răng, tăm bông ngoáy tai, khăn tắm, khăn mặt, khăn 

ướt, miếng bọt biển dùng để kỳ da.  
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(210) 4-2017-35146 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu ARA Việt Nam  
(VN) 
Ngõ 26, khu 3, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; miếng bọt biển dùng để kỳ da; tăm bông ngoáy tai.  
 

 
(210) 4-2017-35148 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  

(US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, bao gồm nước uống có ga và nước uống tăng lực; si-
rô, chế phẩm cô đặc, bột và chế phẩm dùng để làm đồ uống bao gồm nước uống có ga và 
nước uống tăng lực; bia.  

 

 
(210) 4-2017-35150 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy CNC; linh kiện máy CNC; máy bơm; máy nén khí; đĩa cắt[ bộ phận của 
máy]; vòng bi. 

 

 
(210) 4-2017-35151 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 20.1.1; A20.1.3; A20.1.5 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALIGRO   (VN) 
Số 45 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 
2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2017-35152 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) JEJUINDI CO., LTD.  (KR) 

(Ilchulland) 2f, 4150-30, 
Jungsangandong-ro, Seongsan-eup, 
Seogwipo-si, Jeju-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm màu tóc; nước hoa; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; dầu dùng 

cho nước hoa và nước thơm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng dùng cho mục 
đích gia dụng; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm gội; chế phẩm súc miệng (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-35153 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JEJUINDI CO., LTD.  (KR) 

(Ilchulland) 2f, 4150-30, 
Jungsangandong-ro, Seongsan-eup, 
Seogwipo-si, Jeju-do, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm màu tóc; nước hoa; chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; dầu dùng 
cho nước hoa và nước thơm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng dùng cho mục 
đích gia dụng; xà phòng vệ sinh dạng bánh; chế phẩm gội; chế phẩm súc miệng (không 
dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2017-35154 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.3; 26.3.4 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Quốc Tế An 
Phó  (VN) 
Số 24, đường S9, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh, dịch vụ khai thuế.  
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ môi giới nhận con nuôi, dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, tư 
vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ soạn thảo về tài liệu pháp lý, dịch vụ pháp lý liên quan đến 
đàm phán hợp đồng cho người khác, dịch vụ tranh tụng. 
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(210) 4-2017-35155 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Vũ Thế Mạnh  (VN) 
TT ga Giáp Bát, tổ 6, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh, thu hình, bộ trộn âm thanh, loa phóng thanh, thiết bị và máy âm 

thanh, loa siêu trầm. 
 

 
(210) 4-2017-35156 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Vũ Thế Mạnh  (VN) 
TT ga Giáp Bát, tổ 6, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh, thu hình, bộ trộn âm thanh, loa phóng thanh, thiết bị và máy âm 

thanh, loa siêu trầm. 
 

 
(210) 4-2017-35157 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Vũ Thế Mạnh  (VN) 
TT ga Giáp Bát, tổ 6, phường Thịnh Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh, thu hình, bộ trộn âm thanh, loa phóng thanh, thiết bị và máy âm 

thanh, loa siêu trầm. 
 

 
(210) 4-2017-35158 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.7.1; 5.7.17; A26.4.24; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, đen, vàng sẫm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa  (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, brandy; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả. 
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(210) 4-2017-35159 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.7.1; 5.7.8; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa  (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vodka, whisky, brandy; rượu gạo; rượu vang; rượu hoa quả. 

 

(210) 4-2017-35160 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.7.1; 5.7.14; 5.7.20 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa  (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: vôtca, uýt ki, brandi (rượu mạnh); rượu gạo; rượu vang; 

rượu hoa quả. 
 

 
(210) 4-2017-35161 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FSH  (VN) 
197/12 Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong, tinh bột nghệ; tinh nghệ viên mật ong; bột mầm đậu nành; bột sắn 

dây; tinh dầu sả dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2017-35162 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tin học Tiến Thành  (VN) 
SN 202, đường Hoàng Liên, phường Cốc 

Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

báo động chống trộm; đổ mực; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng. 
 

 
(210) 4-2017-35164 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ và Du 
lịch Phố Việt  (VN) 
Số 14 ngõ 63 phố Nguyễn Cao, phường 

Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe du lịch. 
 

 
(210) 4-2017-35165 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.7.17; 22.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Tầng 4, E3 - X4, số 12 ngõ 60 đường 

Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2017-35166 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Hoàng Văn Phương  (VN) 
Số 143 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí. 
 

 
(210) 4-2017-35168 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1 

(731) FUNSIAMO INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 

11 F. -6, No.386, Shizheng Rd., Xitun 

Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống được thực hiện bởi nhà hàng; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị và bán thức ăn và đồ 

uống mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ cho thuê thiết bị nấu ăn.  
 

 
(210) 4-2017-35169 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 2.1.1; 4.5.1; 5.13.25; 5.5.19 

(731) Nguyễn Thị Kim Thanh  (VN) 
70/2A Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 2, 

phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 

Giang 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê. 
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(210) 4-2017-35170 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.7.25; 26.13.25 
(731) CHENG YOU SHOES CO., LTD.  (TW) 

No.86, cheng nan 1st st., yongkang 

dist., tainan city, taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ; đồ đi ở chân; giày; tấm lót bên trong của giày; đế cho đồ đi ở 
chân; giày thể thao. 

 

 
(210) 4-2017-35171 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.10; A26.11.8 
(731) Nguyễn Phú Hòa  (VN) 

Số 168 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ tư vấn sức khỏe; chăm sóc 
sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ khám chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2017-35172 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED  (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 104-8260, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng trong sản xuất chất diệt loài gây hại và thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; và các chế phẩm dùng để diệt cỏ dại và 
diệt trừ sâu bọ gây hại. 

 

(210) 4-2017-35173 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SHENZHEN TIANCHUANGJIN 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Floor 15, Block B, East Coastal City, 
Haide three road, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị đầu cuối 
có màn hình cảm ứng tương tác; điện thoại thông minh; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 
hình; dịch thuật; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; thông tin giáo dục.  

 

 
(210) 4-2017-35174 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Phước Hậu  (VN) 
Khu 6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại; then ổ khóa, chìa khóa; bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa 

bằng kim loại; chốt cài bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán khóa bằng kim loại, then ổ khóa, chìa khóa, bản lề bằng kim 
loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chốt cài bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-35175 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Tân Phát  (VN) 
Số 8, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; khăn quàng; thắt lưng (trang phục); giày; tất chân. 

 

 
(210) 4-2017-35176 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 4.3.20; 26.1.2; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, xanh tím than, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Nam  (VN) 
Thôn Thượng, xã Chuyên Mỹ, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2017-35177 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD  (CN) 

No.18, Hexi Road, Liunan District, 

Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên 

truyền hình; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ sao chụp; kế toán; dịch vụ bán buôn hoặc bán 

lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; bảo 

dưỡng xe cộ; sửa chữa xe hỏng; chống gỉ cho xe cộ; chống gỉ; đắp lốp [lốp xe]; đánh véc 

ni; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; bảo dưỡng đồ đạc; bảo dưỡng, làm sạch và sửa 

chữa đồ da; dịch vụ kiểm soát dịch hại, trừ dịch vụ trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm. 
 

 
(210) 4-2017-35178 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD  (CN) 

No.18, Hexi Road, Liunan District, 

Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên 

truyền hình; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ sao chụp; kế toán; dịch vụ bán buôn hoặc bán 

lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; bảo 

dưỡng xe cộ; sửa chữa xe hỏng; chống gỉ cho xe cộ; chống gỉ; đắp lốp [lốp xe]; đánh véc 

ni; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; bảo dưỡng đồ đạc; bảo dưỡng, làm sạch và sửa 

chữa đồ da; dịch vụ kiểm soát dịch hại, trừ dịch vụ trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm. 
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(210) 4-2017-35179 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; 26.3.4; 3.7.17; 

A25.7.3; 26.15.15 

(731) SAIC-GM-WULING AUTOMOBILE 

CO., LTD  (CN) 

No.18, Hexi Road, Liunan District, 

Liuzhou, Guangxi, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; dịch vụ quảng cáo trực tuyến 

trên mạng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 

đích bán hàng hoặc quảng cáo; marketing; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; quảng cáo trên 

truyền hình; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ sao chụp; kế toán; dịch vụ bán buôn hoặc bán 

lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bôi trơn xe cộ [tra dầu mỡ]; bảo 

dưỡng xe cộ; sửa chữa xe hỏng; chống gỉ cho xe cộ; chống gỉ; đắp lốp [lốp xe]; đánh véc 

ni; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; bảo dưỡng đồ đạc; bảo dưỡng, làm sạch và sửa 

chữa đồ da; dịch vụ kiểm soát dịch hại, trừ dịch vụ trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm. 
 

 
(210) 4-2017-35181 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.5.8; A2.5.24; 2.9.1; A5.3.13 

(591) Vàng, tím, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, hồng, nâu, cam, đen, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 

đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 

dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh].  

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 

bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein.  
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(210) 4-2017-35182 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.23; 2.9.1; 3.1.14; A5.3.13 
(591) Vàng, tím, xanh dương, xanh lá cây, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi], sữa bột [cho trẻ sơ sinh].  

 
Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein.  

 

 
(210) 4-2017-35183 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wincom  (VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 

phòng [bất động sản]; quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-35184 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wincom   (VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, hoá 
chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ 
sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 
Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng bán hàng hoá trong siêu thị. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát. 

 

 
(210) 4-2017-35185 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wincom   (VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình (dịch vụ xây 
dựng); phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-35186 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wincom   (VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)  Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; bánh 

kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, hoá 
chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa và các sản phẩm từ 
sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác], dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 
Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng bán hàng hoá trong siêu thị. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 
 

 
(210) 4-2017-35188 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Bàn là; bàn là (dụng cụ cầm tay không dùng điện); bàn là hơi nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2017-35189 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A26.4.6; 26.4.7; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc tế  

(VN) 
Km29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2017-35190 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A26.1.18; 26.5.1; 

A26.11.12; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn. 
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(210) 4-2017-35191 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Thuận Việt  (VN) 
Tòa nhà Thuận Việt, 40A-40B út Tịch, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp; 

đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới; đầu tư 
vốn để xây dựng các khu vui chơi giải trí; môi giới nhà đất; kinh doanh nhà ở, bán và cho 
thuê nhà ở. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình giao thông, công trình cầu đường, công trình dân dụng và 
công trình công nghiệp; nạo vét kênh rạch, xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế: tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp, nội ngoại thất công trình; quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển 
giao công nghệ, khảo sát đo đạc bản đồ địa chính; dịch vụ nhà đất cụ thể là dịch vụ pháp 
lý về hồ sơ nhà đất. 

 

 
(210) 4-2017-35192 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Thuận Việt  (VN) 
Tòa nhà Thuận Việt, 40A-40B út Tịch, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp; 

đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới; đầu tư 
vốn để xây dựng các khu vui chơi giải trí; môi giới nhà đất; kinh doanh nhà ở, bán và cho 
thuê nhà ở. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình giao thông, công trình cầu đường, công trình dân dụng và 
công trình công nghiệp; nạo vét kênh rạch, xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế: tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp, nội ngoại thất công trình; quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển 
giao công nghệ, khảo sát đo đạc bản đồ địa chính; dịch vụ nhà đất cụ thể là dịch vụ pháp 
lý về hồ sơ nhà đất. 
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(210) 4-2017-35193 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Thuận Việt  (VN) 
Tòa nhà Thuận Việt, 40A-40B út Tịch, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp; 

đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới; đầu tư 
vốn để xây dựng các khu vui chơi giải trí; môi giới nhà đất; kinh doanh nhà ở, bán và cho 
thuê nhà ở. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: công trình giao thông, công trình cầu đường, công trình dân dụng và 
công trình công nghiệp; nạo vét kênh rạch, xây dựng và sửa chữa nhà ở; tư vấn xây dựng. 
 
Nhóm 42: Thiết kế: tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình dân dụng và 
công nghiệp, nội ngoại thất công trình; quy hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển 
giao công nghệ, khảo sát đo đạc bản đồ địa chính; dịch vụ nhà đất cụ thể là dịch vụ pháp 
lý về hồ sơ nhà đất. 

 

 
(210) 4-2017-35194 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Võ Thị Thanh Hà  (VN) 

D112 phố Trúc, khu đô thị Ecopark, xã 
Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, trường mầm non, trường mẫu giáo. 

 

 
(210) 4-2017-35195 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Fortun 
Việt Nam  (VN) 
Phòng 302, số 179 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
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(210) 4-2017-35196 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 19.13.22 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Y  (VN) 
274 Hải Thượng Lãn Ông, phường 14, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2017-35197 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Thái  (VN) 
87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2017-35198 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Thái   (VN) 
87 Trần Não, phường Bình An, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2017-35200 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A20.1.3; A5.3.13; A18.5.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Hoàng Mai  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà số 21A ngõ 158 Nguyễn 
Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; 
quan hệ công chúng; xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35201 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; 3.2.7; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Liên Sơn  
(VN) 
Tổ 7, phường Hai Bà Trưng, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2017-35202 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A5.7.23; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm HOA 
SEN  (VN) 
41/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong ngành y; vitamin và chế phẩm vitamin dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-35203 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.2.1; A3.2.24 

(591) Đen, vàng. 

(731) Công ty TNHH Cơ Hội Và Thách 
Thức  (VN) 
60/26 đường Yên Thế, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối thực phẩm và mỹ phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35204 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH Khử Trùng 

Quốc Tế  (VN) 
48A, đường 5, khu phố 2, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khử trùng (không dùng trong nông nghiệp); dịch vụ diệt trừ động vật 

gây hại (không dùng trong nông nghiệp).  
 

 
(210) 4-2017-35205 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trần Anh Tuấn     (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; ví tiền; vali; «.  

 

 
(210) 4-2017-35206 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trần Anh Tuấn      (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; ví tiền; vali; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (trang phục); ca vát; tất (vớ).  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê thiết 
bị xây dựng; trang trí nội ngoại thất; san lấp mặt bằng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp lương 
thực, thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2017-35207 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35208 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, tân An Hội, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35209 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, tân An Hội, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35210 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần TICO  (VN) 

98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2017-35211 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.3; A11.3.6 
(591) Xanh rêu, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Quang Khoa  (VN) 

1073/65 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà, thức uống trên cơ sở trà, thức uống trên cơ sở cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-35212 (220) 26.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GREEN FEED 
Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân động vật; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

cacbon nguồn gốc động vật; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản được làm từ 
con trùn quế; thức ăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2017-35213 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 2LINES  (VN) 
Số 35, ngách 484/74, đường Hà Huy 
Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế nội thất, ngoại thất, thiết kế kiến 

trúc; thiết kế đồ hoạ.  
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(210) 4-2017-35214 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ Trường Giang  (VN) 
Số 169 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; chăm sóc sức khỏe gồm cả giảm cân và giảm mỡ; chăm 
sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2017-35215 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 2.9.14; A2.9.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GREENFEED 
Việt Nam  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân động vật; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế, thú y; chế 

phẩm cacbon nguồn gốc động vật; phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản được làm từ 
con trùn quế; thức ăn gia súc. 

 

 
(210) 4-2017-35217 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 7.3.11; A5.11.5; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Hà Phát  (VN) 
Biệt thự Song lập số BT12-11, khu đô thị 
An Hưng, phường La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; marketing.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-35218 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Linh  (VN) 
36 đường số 49, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.   
 

 
(210) 4-2017-35219 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A24.15.11 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Vĩnh  (VN) 
491/24/22A Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-35220 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.1.10; 26.4.1 
(591) Đỏ, chàm, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trường Duy   (VN) 
Khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối sách tiếng Anh.  
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2017-35221 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Năm  (VN) 
Thôn Làng Mãn 1, xã Thái Hòa, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1194 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào đóng gói các loại.  
 

 
(210) 4-2017-35222 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(731) YI SHAN IRONWARE CO., LTD.  

(TW) 

No.37, jhongjheng rd., minsyong 

township, chiayi county 621, taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước hoa; kem làm trắng da; gel 

xoa bóp trừ loại dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35223 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.1.10; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang LE 
ANNA  (VN) 
Thửa đất 34, tờ bản đồ 72, ấp Hố Muôn, 
xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-35224 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mưu  (VN) 
Thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khung xe đạp, xe đạp điện, xe máy.  

 

 
(210) 4-2017-35225 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn, đầu 
tư và thương mại Sinh Phúc  
(VN) 
36/11S Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn led chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2017-35226 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 25.3.1; A24.17.9 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào tạo Excel 
Quốc tế   (VN) 
Số 8A, ngõ 25 Vạn Bảo, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

(210) 4-2017-35227 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 25.3.1; A24.17.9 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, vàng nghệ, xanh 

lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào tạo Excel 
Quốc tế   (VN) 
Số 8A, ngõ 25 Vạn Bảo, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2017-35228 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.14; 1.15.15; A5.3.15; A26.11.12 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, xám, 

xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại HADACO Việt Nam 
(VN) 
Số 36, phố Xuân Đỗ, tổ 10, phường Cự 

Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35230 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A2.9.16; 3.7.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu lao động và du học 
Toàn Thắng  (VN) 
Số 49, tổ 10, phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng và quản lý nguồn lao động; xuất khẩu lao động; giới thiệu và môi 

giới lao động, việc làm.  
 

Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục; tư vấn du học, hỗ trợ du học; tổ chức các buổi hội 
thảo du học, đào tạo: dạy ngoại ngữ; đào tạo các kỹ năng; tổ chức các hoạt động thể thao 
và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2017-35231 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.4; 1.15.15; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha Khoa Kim 
Chi  (VN) 
667 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ làm đẹp cho răng.  

 

 
(210) 4-2017-35232 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 5.9.12; 25.1.6 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Kiều Ngân  (VN) 
2491/39 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35233 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

Nhóm 04: Nến để thắp sáng; nến thơm để thắp sáng. 
 

Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng đồng. 
 

Nhóm 14: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng kim loại quý.  
 

Nhóm 20: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, tre, nứa, cói, mây. 
 

Nhóm 21: Đồ gốm mỹ nghệ.  
 

Nhóm 30: Tương, mật ong.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2017-35234 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A5.3.13; 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2017-35235 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2017-35236 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2017-35237 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.10; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2017-35238 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; 5.5.16; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35239 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh   (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2017-35240 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 14.5.21; 14.5.23 

(591) Xanh da trời đậm, vàng đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đào 
tạo UPIK  (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Thanh Long, 456 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại; đào tạo kỹ 

năng phỏng vấn; giảng dạy; đào tạo kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước công chúng.  
 

 
(210) 4-2017-35241 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 24.17.20 

(591) Nâu xám, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
chống giả An Hà   (VN) 
P207 KS Thể Thao, Làng SV Hacinco 99 

Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mặt hàng tem chống hàng giả; hoạt động văn phòng; xử lý văn bản 

và các dịch vụ quản lý tập tin dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 42: Cung cấp các giải pháp tích hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp 

các thiết kế có liên quan đến sản phẩm; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm 

máy tính.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35242 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2 (540) 

  

(731) Doãn Tòng Thành   (VN) 
Kho số 4, khu Đồng Gộc, thôn Huỳnh 
Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2017-35243 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Thảo Duyên   (VN) 
350 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo nam, quần áo nữ, giày dép, túi xách, dây thắt lưng, bóp, ví.  

 

 
(210) 4-2017-35244 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.3; A3.13.4; 3.13.5; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen, cam. 

(540)   

(731) Hợp tác xã Hùng Thịnh  (VN) 
Thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải, huyện 
Yên Minh, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

 
(210) 4-2017-35245 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm NEW 

FAR EAST   (VN) 
Số 011, cao ốc H1, đường Hoàng Diệu, 
phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35246 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm NEW 

FAR EAST   (VN) 
Số 011, cao ốc H1, đường Hoàng Diệu, 
phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35249 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.4.7; A3.7.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Võ Văn Khanh  (VN) 
33 Phú Lộc 19, phường Thanh Khê Tây, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bằng các phương tiện truyền thông; tổ chức hội chợ triển 

lãm nhằm mục đích quảng bá thương mại; đại lý quảng cáo, thu thập thông tin quảng cáo 
và soạn bài quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ tìm kiếm người tài trợ phục vụ cho mục đích quảng cáo 
và tuyên truyền; thương mại điện tử, cụ thể mua bán các mặt hàng: thời trang, thực phẩm, 
đồ uống các loại.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; cung cấp thông tin về 
giải trí và giáo dục; cung cấp các xuất bản phẩm trực tuyến không thể tải xuống từ mạng 
internet; xuất bản sách; dịch vụ giáo dục; sản xuất chương trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2017-35250 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A24.15.7; 26.3.23; 26.5.10; 

26.13.25 
(540) 

  

(731) Quách Huệ Quyên  (VN) 
Số 17 Trần Quốc Toản, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng đặc sản, như: yến sào, trầm hương; mua bán hàng nông 

sản, thực phẩm các loại; mua bán hàng mỹ nghệ. 
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Nhóm 36: Cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ.  
 

 
(210) 4-2017-35251 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh  (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2017-35252 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh  (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 

 
(210) 4-2017-35253 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh  (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 

phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35254 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 5.5.16; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phúc Chí Minh  (VN) 
Số 5, ngách 38, ngõ 172, đường Âu Cơ, 
phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 

 
(210) 4-2017-35255 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại MIGROUP   (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-35256 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A20.1.5; 25.5.25; 

26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn; cọ quét sơn.  

 

 
(210) 4-2017-35257 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A20.1.9; 26.4.1; A26.4.18; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
NIPPON PAINT Việt Nam    (VN) 
Số 14, đường 3A, khu công nghiệp Biên 
Hòa 2, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn; cọ quét sơn.  
 

 
(210) 4-2017-35258 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo 

qua thư đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 
 

 
(210) 4-2017-35259 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn hàng; quảng cáo 

qua thư đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng. 
 

 
(210) 4-2017-35260 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; A26.11.8; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư vấn và Phát 
triển Công nghệ Phần mềm 
SVN  (VN) 
Số 22 ngách 2 ngõ 218 đường Phạm Văn 
Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng [ví]; vật liệu giả da; ví đựng tiền; túi 

cầm tay cho phụ nữ; túi du lịch. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ tín dụng [ví], vật liệu 

giả da, ví đựng tiền, ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong], cặp đựng giấy tờ tài 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1205 

liệu, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du lịch giày cổ thấp, quần áo, giày thể thao, đồng 

phục,vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; tổ chức triển lãm cho mục đích thương 

mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng 

[cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2017-35261 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; A26.11.7 

(591) Trắng, đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Tiến  (VN) 
225/6 khu phố 6, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2017-35262 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
DGEM  (VN) 
1300 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35263 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hạ  (VN) 
Thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hoà Phong, 

huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-35265 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc CS 
VINA   (VN) 
63/3 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2017-35266 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35267 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-35268 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35269 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35270 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-35271 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Số 46, lô M2, khu đô thị mới Yên Hòa, 

phường yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35272 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt   (VN) 
Khu công nghịệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà máy công 

nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2017-35273 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Niềm 
Tin Việt  (VN) 
Khu công nghịệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc; tư vấn thiết kế bản vẽ kiến trúc và xây dựng; thiết kế 

trang trí nội thất; dịch vụ lập qui hoạch đô thị. 
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(210) 4-2017-35274 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2017-35275 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ.(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-35276 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-35277 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2017-35278 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.2; 4.5.1; 2.9.20; 24.9.1; 1.15.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-35279 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Tím, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-35280 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 
 

(210) 4-2017-35281 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật ATC  (VN) 
21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại. 
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(210) 4-2017-35285 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Lê Hồng Nam  (VN) 

254/7C, Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn (bánh ướt). 

 

 
(210) 4-2017-35286 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Lê Hồng Nam   (VN) 

254/7C, Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2017-35287 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.1; 4.3.9; 1.15.11; A1.1.10; 24.17.21; 

26.1.1 
(591) Vàng nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Vina 

Unicorn  (VN) 
61/12 Thạch Lam, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy. 

 

 
(210) 4-2017-35288 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Vàng nâu. 

(731) Công ty cổ phần Vina 
Unicorn   (VN) 
61/12 Thạch Lam, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nâng [thang máy]; thang cuốn; thiết bị vận hành thang máy. 
 

 
(210) 4-2017-35289 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; 9.3.1; A9.3.9; A26.11.12 

(591) Xanh dương. 

(731) Hộ kinh doanh xưởng áo 
Hạnh Phúc  (VN) 
6/15/1 đường ụ Ghe, khu phố 2, phường 

Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, túi xách, giày dép, mũ 

(nón), tất (vớ), thắt lưng [trang phục]. 
 

 
(210) 4-2017-35290 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 25.3.1; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Vàng, đen. 

(731) Nguyễn Thị Cẩm Huyền  (VN) 
40/60/26/10/14 Nguyễn Khoái, phường 

2, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh quy; bánh mỳ; bánh gatô; bánh pudding; sôcôla.  
 

 
(210) 4-2017-35291 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mai Khôi  (VN) 
232 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 06, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại). 

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo nhôm; nồi nhôm; nồi inox (không dùng điện). 
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(210) 4-2017-35292 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 
Thôn 13, xã Vụ Bổn, huyện Krông Păc, 

tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem bôi ngoài da; son môi.  
 

 
(210) 4-2017-35293 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 
Thôn 13, xã Vụ Bổn, huyện Krông Păc, 

tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem bôi ngoài da (mỹ phẩm); son môi. 
 

 
(210) 4-2017-35294 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A16.1.5; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(731) Công ty TNHH Onsky Việt Nam  
(VN) 
Lầu 5, tòa nhà Center 1, Sai Gon Silicon 

City, lô 16, khu Công Nghệ Cao, phường 

Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; bộ 

đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: phụ kiện/linh kiện cho máy vi 

tính (ổ cứng máy tính, màn hình máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, chuột máy tính, loa, bàn 

phím máy tính, miếng lót chuột máy tính), thiết bị mạng viễn thông, bộ lưu điện (UPS). 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2017-35295 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty CP Gamify Việt Nam  
(VN) 
202 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin về giải trí điều khiển; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế đồ họa nghệ thuật; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2017-35296 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty CP Gamify Việt Nam  
(VN) 
202 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin về giải trí điều khiển; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế đồ họa nghệ thuật; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2017-35297 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty CP Gamify Việt Nam  
(VN) 
202 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thiết kế vật liệu quảng cáo; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác].  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 
tin về giải trí điều khiển; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; thông tin giải trí, thông tin về nơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; thiết kế đồ họa nghệ thuật; trắc địa. 

 

 
(210) 4-2017-35298 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Cao Thúy An  (VN) 
Số 9/7 Mậu Thân, khóm 1, phường 3, 
tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; thịt; thịt đã được bảo quản; thịt lợn; rau đã được bảo quản. 
 

Nhóm 31: Tôm nước ngọt [sống]; cá còn sống; nấm tươi. 
 

 
(210) 4-2017-35299 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 18.3.21; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh ngọc, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ ENARI  
(VN) 
32/50 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35300 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kon Nit Group  
(VN) 
28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; xe đạp; xe ô tô; xe đạp điện; xe máy.  
 

 
(210) 4-2017-35301 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A2.1.23; A2.3.23 (540) 

  

(731) Khưu Thanh Thông  (VN) 
1561 đường 3 tháng 2, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn chiếu sáng cho xe máy, đèn led, đèn trợ sáng, gương chiếu hậu, 

đèn xi nhan, nhông sên đĩa, má phanh (bố thắng), lọc gió xe máy, lọc xăng xe máy, lọc 
nhớt xe máy, bao tay, ốp ống xả (pô) xe máy, tay phanh xe máy, khung xe bằng nhựa. 

 

 
(210) 4-2017-35302 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 4.5.1; 4.5.13; 4.5.3 
(591) Cam, trắng, đen, xanh dương đậm, đỏ, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ. 
(731) KONG KHEANG  (KH) 

#163Aede1, St.215, SK.Phsardepo01 
Tuolkok, Phnom Penh, Cambodia 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước khoáng; nước uống có ga (đồ uống 

không cồn). 
 

 
(210) 4-2017-35303 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Phú Mỹ  (VN) 
Số 95 đường 51, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: cát tiêu chuẩn phục vụ sản xuất xây dựng.  
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(210) 4-2017-35304 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; 1.15.23; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối A'S 
GOODS  (VN) 
Số 158 phố Lê Duẩn, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội cho trẻ em.  
 

Nhóm 24: Khăn rửa mặt bằng vải.  
 

 
(210) 4-2017-35306 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES CORPORATION   (JP) 
25-1, Ekimae-honcho, Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt (xưởng giặt); máy hút bụi chân không, bao gồm máy hút bụi chân 

không dạng người máy; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích công nghiệp; máy 
hút bụi dùng điện; máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình; máy 
chế biến thức ăn dùng điện dùng cho mục đích gia đình; máy xát gạo; máy làm sạch thấu 
kính siêu âm.  

 
Nhóm 08: Bàn là; bàn là dùng cho việc may vá; kẹp uốn tóc.  

 
Nhóm 09: Thiết bị sạc cho pin điện; pin khô; pin điện; hệ thống loa; ăng ten thu phát sóng 
vô tuyến.  

 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị sấy khô đồ giặt 
là; thiết bị sấy quần áo dùng điện; tủ lạnh dùng điện; thiết bị làm lạnh nước; máy ướp lạnh 
dùng điện; tủ rượu dùng điện; thiết bị sấy khô bát đĩa (dùng điện); lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng); lò dùng điện (không sử dụng cho phòng thí nghiệm); lò nướng bánh dùng điện; 
nồi cơm điện; bếp điện cảm ứng từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng (loại sẵn có và loại lắp 
trên bếp); tấm sưởi ấm dùng điện; vỉ nuớng (thiết bị nấu nướng); lò nuớng cá; thiết bị pha 
cà phê dùng điện; thiết bị điện để làm sữa chua; hệ thống và thiết bị nấu nướng; lò hâm 
thức ăn; bình giữ nhiệt dùng điện; thiết bị hâm nóng rượu sakê dùng điện; ấm đun nước 
dùng điện; máy nướng bánh mỳ dùng điện; nồi hấp thức ăn dùng điện; nồi hấp dùng điện 
để nấu nướng (nồi áp suất dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; nồi nấu trứng dùng 
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điện dùng cho mục đích gia dụng; quạt điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị lọc 
không khí chạy điện; thiết bị giữ độ ẩm không khí; thiết bị hút ẩm không khí; thiết bị khử 
mùi không khí ; thiết bị sưởi ấm bằng cách thổi khí nóng dùng điện; thiết bị hút bụi và 
khử mùi không khí; thiết bị lọc nước dùng cho mục đích gia dụng; bồn cầu có vòi nước 
phun tia nước để rửa; thiết bị hấp quần áo; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); thiết 
bị phun hơi nước vào mặt dùng điện (tắm hơi); thiết bị phun hơi nước vào mặt sử dụng 
sóng siêu âm (tắm hơi); máy sấy tóc (thiết bị sấy khô); máy làm bánh gạo Môchi dùng 
điện.  

 
Nhóm 21: Vật dụng ép phẳng và giữ nếp cho quần; giá giữ bàn là.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các máy móc và thiết bị điện cụ thể là: máy giặt, 
máy hút bụi chân không bao gồm máy hút bụi chân không dạng người máy, máy hút bụi 
chân không dùng cho mục đích công nghiệp, máy hút bụi dùng điện, máy rửa bát, đĩa, 
máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy chế biến thức ăn dùng điện dùng 
cho mục đích gia đình, máy xát gạo, máy làm sạch thấu kính siêu âm, bàn là, bàn là dùng 
cho việc may vá, kẹp uốn tóc, thiết bị sạc cho pin điện, pin khô, pin điện, hệ thống loa, 
ăng ten thu phát sóng vô tuyến, máy điều hoà không khí dùng cho mục đích gia dụng, 
thiết bị sấy khô đồ giặt là, thiết bị sấy quần áo dùng điện, tủ lạnh dùng điện, thiết bị làm 
lạnh nước, máy ướp lạnh dùng điện, tủ rượu dùng điện, thiết bị sấy khô bát đĩa (dùng 
điện), lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), lò dùng điện (không sử dụng cho phòng thí 
nghiệm), lò nướng bánh dùng điện, nồi cơm điện, bếp điện cảm ứng từ, hệ thống và thiết 
bị nấu nướng (loại sẵn có và loại lắp trên bếp), tấm sưởi ấm dùng điện, vỉ nướng (thiết bị 
nấu nướng), lò nướng cá, thiết bị pha cà phê dùng điện, thiết bị điện để làm sữa chua, hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, lò hâm thức ăn, bình giữ nhiệt dùng điện, thiết bị hâm nóng 
rượu sakê dùng điện, ấm đun nước dùng điện, máy nướng bánh mỳ dùng điện, nồi hấp 
thức ăn dùng điện, nồi hấp dùng điện để nấu nướng (nồi áp suất dùng điện) dùng cho mục 
đích gia dụng, nồi nấu trứng dùng điện dùng cho mục đích gia dụng, quạt điện dùng cho 
mục đích gia dụng, thiết bị lọc không khí chạy điện, thiết bị giữ độ ẩm không khí, thiết bị 
hút ẩm không khí, thiết bị khử mùi không khí, thiết bị sưởi ấm bằng cách thổi khí nóng 
dùng điện, thiết bị hút bụi và khử mùi không khí, thiết bị lọc nước dùng cho mục đích gia 
dụng, bồn cầu có vòi nước phun tia nước để rửa, thiết bị hấp quần áo, thiết bị phun hơi 
nước vào mặt (tắm hơi), thiết bị phun hơi nước vào mặt dùng điện (tắm hơi), thiết bị phun 
hơi nước vào mặt sử dụng sóng siêu âm (tắm hơi), máy sấy tóc (thiết bị sấy khô), máy làm 
bánh gạo Môchi dùng điện.  

 

 
(210) 4-2017-35307 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng. 
(731) HAKUBAKU CO., LTD.   (JP) 

1351 Saishoji, Fujikawa-cho, 
Minamikomagun, Yamanashi 400-0598, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; đồ uống cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng; thực 

phẩm cho em bé; sữa bột cho em bé (thực phẩm cho em bé); bột mì có chứa sữa cho em 

bé (thực phẩm cho em bé); sữa bột đã trộn sẵn cho em bé (thực phẩm cho em bé); kẹo có 

chứa thuốc; chất dinh dưỡng cho mục đích y tế; quần tã trẻ em.  

 

Nhóm 30: Đường; mật ong; kẹo; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính là hạt ngũ cốc; 

sản phẩm hạt ngũ cốc; mì sợi; mỳ ý (pasta); mì sợi đã nấu chín; mì sợi đã sấy khô; mì sợi 

ăn liền.  
 

 
(210) 4-2017-35308 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A15.9.10 

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Thành Nghĩa  (VN) 
Số 253 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: động cơ điện, ổ điện, phích cắm 

điện, dây điện, cáp điện, đèn và bộ đèn điện, giấy dán tường, tivi, tủ lạnh, điều hòa, bếp 

điện, bếp từ, máy lọc nước, quạt điện, máy tính, giường, tủ, bàn, ghế và đồ gỗ nội thất.  
 

 
(210) 4-2017-35309 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương  mại dịch vụ Nhà Đẹp 
Việt  (VN) 
Số 27, ngõ 255, đường Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn, xà phòng.   
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(210) 4-2017-35310 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; A26.3.5; 

26.13.25 
(731) SHENZHEN TRENDS TECHNOLOGY 

CO.,LTD.   (CN) 

Rm.4d2, 2nd phase xinbaoyi industrial 

bldg., shajing street, bao'an district, 

shenzhen, guangdong, china  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Miếng đệm lót chuột máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn 

phím máy vi tính; loa, tai nghe; túi chuyên dụng cho máy tính xách tay. 
 

 
(210) 4-2017-35312 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(731) 1. Trần Quốc Huy  (VN) 

173 Thái Phiên, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Minh Hoàng  (VN) 
255 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Đỗ Đức Minh Khoa  (VN) 
98/4E Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

4. Hoàng Đức Hiếu  (VN) 
257 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

5. Ong Minh Quang  (VN) 
Khóm 3, phường 7, thành phố Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả được bảo quản và đóng gói; rau quả nấu chín; rau quả sấy khô; rau 

quả đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh làm từ rau củ quả; hải sản tẩm gia vị; bơ dừa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bánh kẹo; mứt khô (dạng kẹo); bánh snack (bim 
bim); chế phẩm ngũ cốc; gia vị; bột nêm (đồ gia vị).  

 
Nhóm 31: Hạt chưa qua chế biến cụ thể là: hạt điều, củ lạc, hạt hướng dương, hạnh nhân, 
hạt đậu.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); đồ uống hỗn 
hợp không chứa cồn; nước ép trái cây không chứa cồn; nước ép hỗn hợp rau và quả không 
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chứa cồn; tinh chất trái cây để làm đồ uống, đồ uống làm đẹp được làm từ chiết xuất trái 
cây và rau, có colagen (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng 
cáo; mua bán: mỹ phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, nông sản, đồ uống, chế phẩm vệ sinh, 
đồ trang sức, quần áo, túi xách, va li, ví, thắt lưng, giày dép, đồng hồ, hoa quả được bảo 
quản và đóng gói, rau quả nấu chín, rau quả sấy khô, rau quả đóng hộp, thực phẩm ăn 
nhanh làm từ rau củ quả, hải sản tẩm gia vị, bơ dừa, cà phê, trà (chè), ca cao, bánh kẹo, 
mứt khô (dạng kẹo), bánh snack (bim bim), chế phẩm ngũ cốc, gia vị, bột nêm, hạt chưa 
qua chế biến cụ thể là: hạt điều, củ lạc, hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt đậu, đồ uống 
không chứa cồn, nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), đồ uống hỗn hợp không chứa 
cồn, nước ép trái cây không chứa cồn, nước ép hỗn hợp rau và quả không chứa cồn, tinh 
chất trái cây để làm đồ uống, đồ uống làm đẹp được làm từ chiết xuất trái cây và rau, có 
collagen (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 36: Môi giới hợp đồng hàng hóa (môi giới tài chính); môi giới chứng khoán; dịch 
vụ tư vấn đầu tư; môi giới bất động sản; dịch vụ tài chính tiền tệ.  

 

 
(210) 4-2017-35313 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Kiên Giang  (VN) 
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến (tôm, cua, cá, mực); thực phẩm trên cơ sở cá; cá 

đóng hộp; cá đông lạnh; tôm đông lạnh. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: nhiên liệu rắn, lỏng, khí, nông lâm sản 
nguyên liệu (thóc, ngô, ngũ cốc), gạo, thực phẩm, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia súc, thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đã qua chế biến (tôm, cua, cá, mực), thực 
phẩm trên cơ sở cá, cá đóng hộp, cá đông lạnh, tôm đông lạnh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác gỗ; dịch vụ khai thác lâm sản; dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp 
thoát nước; dịch vụ xây dựng nhà, công trình dân dụng, công ích. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không); 
dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói và bóc dỡ hàng hóa; dịch vụ hậu 
cần vận tải (logistic); dịch vụ giao nhận vận tải. 
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(210) 4-2017-35314 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; 26.4.9; 

24.15.21 
(591) Cam, xanh dương, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Kiên Giang  (VN) 
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xăng, dầu, nhiên liệu rắn, lỏng khí.  
 

 
(210) 4-2017-35315 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A24.15.7; 26.1.2; 

A26.1.18 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Kiên Giang   (VN) 
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xăng, dầu, nhiên liệu rắn, lỏng khí.  
 

 
(210) 4-2017-35316 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A24.15.7; 26.4.2 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Kiên Giang   (VN) 
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xăng, dầu, nhiên liệu rắn, lỏng khí.  
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(210) 4-2017-35317 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH ANGEL BEAUTY  

(VN) 
196-198 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; kem dưỡng ẩm; mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm dùng cho 

mặt; mỹ phẩm dùng cho cơ thể; kem chống nắng dùng cho mặt và cơ thể. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm (kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm dùng 
cho  mắt, mỹ phẩm dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể, kem chống nắng dùng cho 
mặt và cơ thể), dược phẩm, thảo mộc y tế, dược phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm 
vitamin, thực phẩm chức năng, nước thơm dùng cho dược phẩm; dịch vụ kinh doanh chuỗi 
cửa hàng bán lẻ: mỹ phẩm (kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm dùng cho mắt, 
mỹ phẩm dùng cho mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể, kem chống nắng dùng cho mặt và cơ 
thể), dược phẩm, thảo mộc y tế, dược phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, thực 
phẩm chức năng, nước thơm dùng cho dược phẩm; dịch vụ đại lý ký gửi hàng hóa: mỹ 
phẩm (kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm, mỹ phẩm dùng cho mắt, mỹ phẩm dùng cho 
mặt, mỹ phẩm dùng cho cơ thể, kem chống nắng dùng cho mặt và cơ thể), dược phẩm, 
thảo mộc y tế, dược phẩm dùng để chăm sóc da, chế phẩm vitamin, thực phẩm chức năng, 
nước thơm dùng cho dược phẩm; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục 
đích bán hàng); dịch vụ cung cấp thị trường trực tuyến về hàng hóa và dịch vụ cho người 
mua và người bán bằng cách giới thiệu sản phẩm trên trang web cho mục đích kinh 
doanh; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.     

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách 
sạn.  

 

(210) 4-2017-35318 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Công ty TNHH ANGEL BEAUTY  

(VN) 
196-198 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (trong nhà và ngoài trời); dịch vụ karaoke; dịch vụ giáo dục; 

dịch vụ đào tạo dạy nghề chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ đào tạo dạy nghề cắt tóc và trang trí 

làm đẹp; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật tạo hình; 

dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ khám chuyên 

khoa da liễu; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay, móng chân; dịch vụ phòng 

khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2017-35319 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh bất động sản Thuận 
Phát   (VN) 
Tầng 46, tòa tháp tài chính Bitexco, số 2 

Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê, dịch vụ mua bán bất động sản (nhà ở, căn hộ 

chung cư, trung tâm thương mại); dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất 

động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản.  
 

 
(210) 4-2017-35321 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 1.15.24 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt. 

(731) Công ty cổ phần thuốc thú y 
thủy sản GOOVET  (VN) 
Lô CN5, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y. 
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(210) 4-2017-35322 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.15.15; 5.7.1; 26.13.25; 18.2.1 

(591) Trắng, da cam đậm, da cam nhạt, xanh lá 

cây đậm. 

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Công nghệ Cao Việt Nam  (VN) 
B8 TT18, khu đô thị Văn Quán, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin;  tư vấn thiết kế trang web; cung cấp dịch 

vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy 

tính và lập trình thông qua một trang web; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 

máy tính. 
 

 
(210) 4-2017-35323 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 7.3.11; 7.1.24 

(591) Xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Xuân  (VN) 
312 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, cao ốc, căn hộ.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

dịch vụ quán cà phê, quán rượu (quán bar), khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-35324 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Nâu đen, xanh lá cây, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Vân Anh  (VN) 
CL72 khu đô thị Nam La Khê, phường 

La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà lưu niệm, hoa tươi, hoa vải, hoa khô dùng để trang trí, hoa tự 

nhiên, vòng hoa tươi, giỏ hoa tươi.  
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(210) 4-2017-35325 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) ZHANG BIN  (CN) 

No.20 Youchebang, Jinzhang Vil, 

Xinfeng Town, Nanhu Dist, Jiaxing, 

Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng; mỹ phẩm; kem làm trắng da; hình dán nghệ thuật cho móng 

tay, chân; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, móng 

chân; chất dính để cố định lông mi giả; lông mi giả; son môi; bút chì kẻ lông mày. 
 

 
(210) 4-2017-35327 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) PIGENE GLOBAL  (KR) 

10F, 328, Teheran-ro, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel xoa bóp, không dùng 

cho mục đích y tế, kem mỹ phẩm làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng bánh; chế phẩm 

chống nắng.   
 

 
(210) 4-2017-35328 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) HONDA SANGYO CO., LTD.   (JP) 

3814 Totsuka-cho, Totsuka-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Đai truyền cho băng tải; băng tải cho máy móc chuyên dùng trong chế biến 

thực phẩm và đồ uống; băng tải cho máy in; băng tải cho máy đóng gói hoặc máy đóng 

bao; băng tải cho máy chế biến chất dẻo; băng tải cho máy sản xuất chất bán dẫn; băng tải 

chuyên dùng cho máy sản xuất hàng hóa làm từ cao su; băng tải chuyên dùng cho máy là 

hơi quần áo chạy bằng điện; băng tải cho máy móc dùng trong công nghiệp dệt.  
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(210) 4-2017-35330 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) PION-TECH CO., LTD.   (KR) 

13, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-
eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk- do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel xoa bóp, không dùng 
cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng bánh; chế phẩm 
chống nắng. 

 

 
(210) 4-2017-35331 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng. 
(731) PION-TECH CO., LTD.   (KR) 

13, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-

eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk- do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel xoa bóp, không dùng 
cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng bánh; chế phẩm 
chống nắng. 

 

 
(210) 4-2017-35332 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) PION-TECH CO., LTD.   (KR) 

13, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-

eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk- do, Republic of 
Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel xoa bóp, không dùng 
cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng bánh; chế phẩm 
chống nắng. 
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(210) 4-2017-35334 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Trần Nam Thắng  (VN) 

Thôn Đại Điền, xã Tam Hiệp, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-35335 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Phạm Văn Đoàn  (VN) 

Xóm Tâm, xã Liên Minh, huyện Vũ Bản, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, chất đánh bóng, chất tẩy dầu mỡ, chất mài mòn.  

 

 
(210) 4-2017-35336 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Thanh Vân  (VN) 

P10 T/T K72 CB ngõ 463 Đội Cấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2017-35337 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Luân  (VN) 

Thôn Trung, xã Ngọc Thiện, huyện Tân 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa, âm ly, đầu mic, dàn karaoke điện tử.  
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(210) 4-2017-35339 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A5.3.13 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) TEA LIFE CO., LTD   (JP) 

118, Ushio, Shimada-shi, Shizuoka 428-
8651, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; kem nền; kem làm trắng da (mỹ 

phẩm).  
 

Nhóm 05: Trà thảo dược; trà dùng trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) dùng làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở trà (chè); cà phê; đồ 
uống được chiết xuất từ trà (chè); gia vị; bánh kẹo; thạch (bánh kẹo).  

 
Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem nền, kem làm trắng 
da (mỹ phẩm), trà thảo dược, trà dùng trong y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế, đồ uống ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chất ăn 
kiêng phù hợp cho mục đích y tế, trà (chè), trà (chè) dùng làm đồ uống, đồ uống trên cơ 
sở trà (chè), cà phê, đồ uống chiết xuất từ trà (chè), gia vị, bánh kẹo, thạch (bánh kẹo); 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch 
vụ bố trí, sắp đặt cho mục đích bán lẻ và quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ khuyến mại cho 
người khác; quản lý quá trình đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2017-35341 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 26.13.1 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) GOLD EXCEL CORPORATION 

LIMITED   (HK) 
Room B, 17/F., Loyong Court, 212-220 
Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh quy; bánh quy dạng tròn; bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; 

bánh sữa nhỏ, bột nhão để làm bánh; bột nhào để làm bánh ngọt; bánh ngọt; kẹo caramen; 
sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; sô-cô-la nhuyễn dạng sệt; đồ uống trên cơ sở sôcôla, ca 
cao, đồ uống ca cao có sữa; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo dùng để trang trí cây noel; bánh kẹo; bánh kẹo đường; 
kem tráng miệng [bánh kẹo]; kẹo mềm; thạch trái cây [dạng kẹo bánh]; quả xay nhuyễn 
[nước xốt]; bánh gừng; kem lạnh, trà ướp lạnh, bánh hạnh nhận [bánh nướng], bột nhồi; 
bột nhão để làm bánh nướng; kẹo lạc; bánh qui pơti bơ, bánh gatô nhỏ [bánh ngọt]; bánh 
pate; bánh pizza; kẹo hạt dẻ; bánh putđing; bánh trứng nướng; bánh gạo; bánh bít cốt; 
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bánh xăng đuých; bánh tạc; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mì không có men; cà phê 
chưa rang; nấm men. 

 

(210) 4-2017-35342 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.4.4; 26.4.7; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH trang trại 

xanh Thu Thủy   (VN) 
Thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk 
Song, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt. 
 

Nhóm 30: Hạt tiêu. 
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

 
(210) 4-2017-35343 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.5.10; 26.1.1; 7.1.24; 7.11.1 
(731) 1. Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 

Số nhà 27, tổ 20, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Nghiêm Phượng Uyên  (VN) 
Số nhà 32, đường số 13, Lý Phục Man, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); giáo dục trong trường nội trú; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; dịch vụ cung cấp thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; dịch vụ tư vấn giáo dục.  

 

 
(210) 4-2017-35345 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.1.1; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết   (VN) 
40/6 đường 4, khu phố 3, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1231 

(511)   Nhóm 26: Dây chun quần; khuy lỗ dùng cho quần áo; dải ren, đăng ten để viền; kẹp dùng 
cho dây đeo quần; khuy móc cho thân áo váy; dải viền để trang trí quần áo.  

 

 
(210) 4-2017-35346 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.3.5; A26.11.7; 26.7.25; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hưng Phú Vinh  
(VN) 
Số 232 đường TX 52, khu phố 4, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Màng bằng chất dẻo dùng để bọc thực phẩm; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy 
hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để gói thực 
phẩm; khăn ăn bằng giấy; màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn dùng cho 
các khay hàng.  

 

 
(210) 4-2017-35348 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Techlab  (VN)
Tầng 9, tòa nhà Capital Tower, 6 Nguyễn 
Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Khoá đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ chế bản tài liệu cho 
việc xuất bản điện tử; cung cấp xuất bản ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống 
được; cung cấp video trực tuyến, không tải về; tổ chức các cuộc thi. 

 
Nhóm 42: Tư vấn bảo mật máy tính; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn bảo mật 
dữ liệu; tư vấn bảo mật internet; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện truy cập trái 
phép hoặc vi phạm dữ liệu; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin. 

 

(210) 4-2017-35349 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.3.13; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Khương Thị Thu Hồng   (VN) 

27 đường số 5, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng; kem bôi ngoài da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; kẹo 
ngậm dùng cho mục đích y tế; rượu gừng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Lá cây sấy khô (là thực phẩm cho người); các sản phẩm được chế biến từ lá 
cây, thân cây và rễ cây (là thực phẩm cho người, không phải là gia vị hoặc hương hiệu).  

 
Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; chế phẩm ngũ cốc; mật ong; đồ gia vị; bánh kẹo.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu gừng; rượu gạo; rượu vang.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, xúc tiến bán hàng, đại lý kí gửi: 
mỹ phẩm, các sản phẩm được chế biến từ thực vật, trà, thực phẩm chức năng, thịt, cá, rau 
củ quả, hạt giống, hạt điều, trái cây sấy khô, nước xịt phòng, giấy vệ sinh, bò khô, sữa, 
nước giải khát. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng, nhà 
xưởng; môi giới bất động sản; định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-35350 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.8 
(591) Hồng, xám. 
(731) XU XUN   (CN) 

No. 24, Jichang Road, Jianggan District, 
Hangzhou, ZheJiang, China.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch để 

tẩy trang, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm để tắm (không chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2017-35351 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) CIRON DRUGS & 

PHARMACEUTICALS PVT., LTD  
(IN) 
C-1101/02, Lotus Corporate Park, Jai 
Coach Junction, Goregaon (E) Mumbai-
400063. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-35352 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) YIWU LEMAIDI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Floor 4,5,6, Unit 1, Building B1; E-

Business District, Mall Pioneer Park, 

No.117 Qiushi Road, Beiyuan Street, 

Yiwu, Zhejiang, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; nước sơn 

móng; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) để cạo râu; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa 

móng tay; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân, dùng điện và không dùng điện; bộ đồ ăn 

[dao, dĩa và thìa]; lưỡi dao cạo. 

 

Nhóm 09: Tai nghe; kính râm; pin điện; bao đựng điện thoại thông minh; vỏ hộp loa; 

phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện].  

 

Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức; đồng hồ đeo tay, đồ trang sức; vòng cổ [đồ trang sức]; 

trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; nhẫn [đồ trang sức].  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; sổ tay; màu nước; hộp đựng đồ viết [văn 

phòng phẩm]; văn phòng phẩm. 

 

Nhóm 18: Bao để móc chìa khóa; vali [hành lý]; túi xách tay, ví bỏ túi; ví đựng đồ trang 

điểm [chưa có đồ bên trong]; «. 

 

Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; bàn chải đánh 

răng; hộp đựng đồ trang điểm; đồ dùng tẩy trang; túi giữ nhiệt.  
 

(210) 4-2017-35354 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hải Thanh  (VN) 
6A đường 15, phường Tân Kiểng, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là quần áo; giặt khô; làm sạch quần áo; làm sạch đồ da; giặt đồ 

vải.  
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(210) 4-2017-35355 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 25.12.1; A5.5.20; 1.3.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Vạn Thịnh  
(VN) 
43A đường số 4, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Rơle điện; bộ ngắt, đóng mạch điện (cầu dao điện); đồng hồ đo điện (điện kế); 

cầu chì; công tắc điện; đèn báo bằng điện.  
 

 
(210) 4-2017-35356 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.9.4; A3.9.24 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
CAGANU   (VN) 
170 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày dép, mỹ phẩm, cần câu cá.  

 

 
(210) 4-2017-35357 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  

(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey 08889, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống lây nhiễm; chế phẩm chống vi rút. 

 
 

(210) 4-2017-35359 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần ANNY  (VN) 

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2017-35360 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; 26.4.4 
(731) DEESTONE LIMITED   (TH) 

84 Moo 7, Petchkasem Road, Oamnoi, 
Krathumban, Samutsakorn 74130 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe ô tô; lốp xe mô tô; lốp xe đạp; săm dùng cho lốp xe ô tô; săm dùng cho 

lốp xe mô tô; săm dùng cho lốp xe đạp; vỏ bọc vô lăng ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-35361 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.   (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây trộn; rau trộn; mứt ướt; thạch trái cây; món tráng miệng hoa quả; rau 

quả tẩm bột rán; xúc xích; sữa; sữa khuấy; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2017-35362 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mỳ kẹp nhân; bánh kẹo; bánh 

mỳ; sô cô la; bánh ngọt; kem lạnh; trà; cà phê; mỳ ý. 
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(210) 4-2017-35363 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống sô đa; nước sinh tố, đồ uống trên cơ sở trái cây; 

nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; nước (đồ uống); bia; nước ngọt; nước ép rau 
[đồ uống].  

 

 
(210) 4-2017-35364 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 

thương mại; dịch vụ bán lẻ bánh mỳ; dịch vụ bán lẻ cà phê pha sẵn và đồ uống trên cơ sở 
cà phê; dịch vụ bán lẻ đồ uống từ hoa quả và nước ép trái cây; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu hàng hóa, dịch vụ điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh và chức năng văn 
phòng; dịch vụ bán lẻ bánh ngọt; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng 
quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2017-35365 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng 
bánh ngọt; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quán nước hoa quả; dịch vụ nhà hàng bán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2017-35366 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây trộn; rau trộn, mứt ướt; thạch trái cây; món tráng miệng hoa quả; rau 

quả tẩm bột rán; xúc xích; sữa; sữa khuấy; sữa chua. 
 

 
(210) 4-2017-35367 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bánh mỳ kẹp nhân; bánh kẹo; bánh 

mỳ; sô cô la; bánh ngọt; kem lạnh; trà, cà phê; mỳ ý. 
 

 
(210) 4-2017-35368 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây, nước uống sô đa; nước sinh tố; đồ uống trên cơ sở trái cây; 

nước uống có ga; nước khoáng [đồ uống]; nước (đồ uống); bia; nước ngọt; nướe ép rau 

[đồ uống].  
 

 
(210) 4-2017-35369 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh tím than, trắng. 

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 

thương mại; dịch vụ bán lẻ bánh mỳ; dịch vụ bán lẻ cà phê pha sẵn và đồ uống trên cơ sở 

cà phê; dịch vụ bán lẻ đồ uống từ hoa quả và nước ép trái cây; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu hàng hóa; dịch vụ điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh và chức năng văn 

phòng dịch vụ bán lẻ bánh ngọt, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng 

quyền thương mại.  
 

 
(210) 4-2017-35370 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh tím than, trắng. 

(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 

Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 

Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng 

bánh ngọt; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp 

thức ăn, đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 

quán nước hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2017-35371 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh mỳ kẹp nhân; bánh kẹo; bánh 
mỳ; sô cô la; bánh ngọt; kem lạnh; cà phê uống liền; hạt cà phê rang; trà; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; cà phê; mỳ ý. 

 
 

(210) 4-2017-35372 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ bán lẻ bánh mỳ; dịch vụ bán lẻ cà phê pha sẵn và đồ uống trên 
cơ sở cà phê; dịch vụ bán lẻ đồ uống từ hoa quả và nước ép trái cây; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh và chức năng văn 
phòng; dịch vụ bán lẻ bánh ngọt, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng 
quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2017-35373 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, trắng. 
(731) PARIS CROISSANT CO., LTD.  (KR) 

149-3, Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, 
Songnam-shi, Kyoungki-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng 
bánh ngọt; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quán nước hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2017-35374 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
MAXBOND  (VN) 
Lô số 2, cụm công nghiệp Lai Xá, xã 
Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng amiăng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng 

không bằng kim loại; tấm xi măng. 
 

 
(210) 4-2017-35378 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; 

A5.3.15; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phước Thành  
(VN) 
Tổ 4, khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú 
Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt dưa rang. 

 

 
(210) 4-2017-35379 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trần Thị Hoa  (VN) 
Số nhà 65, đường Phù Nghĩa, phường 
Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch; đá ốp lát dùng trong xây dựng; vữa dùng cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-35380 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Hoa  (VN) 
Số nhà 65, đường Phù Nghĩa, phường 
Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1241 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2017-35381 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Thảo dược Dân 
tộc Dao Phượng Huệ  (VN) 
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nam; thuốc đông y; dược liệu; thực phẩm chức năng làm từ thảo dược 

dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-35382 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35383 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35384 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-35385 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  

(US) 

12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 

92840, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-35386 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; A26.11.12 

(591) Trắng, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thảo Linh  (VN)
214 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2017-35387 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ trang thiết bị y tế 
Huỳnh Duy  (VN) 
162/144/4 Nguyễn Duy Cung, phường 

12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2017-35388 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ trang thiết bị y tế 
Huỳnh Duy  (VN) 
162/144/4 Nguyễn Duy Cung, phường 
12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Găng tay dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2017-35389 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH vận tải dầu khí 

Opec  (VN) 
Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga. 

 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết. 

 
Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất. 

 
Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng. 

 

 
(210) 4-2017-35390 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 16.3.17; 26.1.1 
(591) Vàng thổ, xanh công nhân. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sắt, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2017-35391 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
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kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sắt, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2017-35392 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sắt, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 
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(210) 4-2017-35393 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sắt, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2017-35394 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 
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vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 
mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 
điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà 
phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 
dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 
(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 
máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 
máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 
thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 
sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 
kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 
tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 
mặc, giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 
cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 
xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 
cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 
sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sắt, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 
điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2017-35395 (220) 27.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
và dịch vụ thương mại T&T  
(VN) 
Số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, 

vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, bao lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, 

mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng trang 

điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước súc miệng, xà 

phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh, đồ 

dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, đồ điện gia dụng 

(quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, 

máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, 

máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ 

thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán các 

sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ, bàn, ghế, 

kệ, khung tranh, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ; mua bán hàng lương thực, thực phẩm; 
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tổ chức và điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hóa tổng hợp; quảng cáo, 

tư vấn điều hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản xuất và 

hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm, 

thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may 

mặc, giày, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng nông sản; 

cửa hàng dịch vụ thương mại cung cấp: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công 

nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi 

xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thủy 

tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén...), đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi 

cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay 

sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sắt, máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, 

điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu video, thiết bị âm thanh, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 
 

 
(210) 4-2017-35396 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.6; A3.1.24; A3.1.25; 11.3.18; 9.1.10; 

A9.7.19 

(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tili Food  (VN) 
94G Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giăm bông; thịt lợn khô (khô heo); thịt bò khô (khô bò); thịt gà khô (khô gà); 

thực phẩm chế biến được làm từ thịt. 
 

 
(210) 4-2017-35398 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A10.3.11; A10.3.13; 26.4.2; A26.11.7 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV XNK BC 
Việt Nam  (VN) 
P3.26 Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ: bánh, kẹo, mỹ phẩm, sữa, đồ uống có gas, mỳ gói. 
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(210) 4-2017-35399 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Nam Việt  (VN) 
59/35 đường Phan Chu Trinh, phường 2, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2017-35403 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Diệu Ly   (VN) 
Thôn ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.    
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh thương mại; hoạt 
động văn phòng.  

 

 
(210) 4-2017-35404 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh dương, hồng. (540) 

  

(731) Bùi Thị Diệu Ly  (VN) 
Thôn ái Mộ, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.    
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh thương mại; hoạt 
động văn phòng.  

 

 
(210) 4-2017-35405 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Vàng, xám. 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại sản phẩm, cụ thể như: các sản phẩm hoá 
học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và 
lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa 
cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm hóa học dùng để bảo quản 
thực phẩm, chất để thuộc da, chất để tay các chất dính, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng, dầu và mỡ công 
nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng 
dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, chế phẩm dược và 
chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, băng dính dùng cho mục đích y tế, vật liệu dùng để 
băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất 
diệt nấm, diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường, quặng 
kim loại, máy và máy công cụ, động cơ và đầu máy, các bộ phận ghép nối và truyền động, 
nông cụ không thao tác thủ công, máy ấp trứng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 
cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 
tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh 
hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa và thú y, chân giả, tay giả, mắt và răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết 
thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên 
không hoặc dưới nước, vũ khí cháy nổ, đạn dược và đầu đạn, chất nổ, pháo hoa, kim loại 
quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim 
loại này, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm 
nhạc, giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu để đóng 
sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, 
vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng, đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, chữ in, bản in đúc (elisê), cao 
su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này, bán 
thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly,  
ống mềm phi kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, da động vật, da 
thuộc, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, 
bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại, 
đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, v-v...), gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, 
lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau 
dọn, sợi thép rối, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, đồ thuỷ tinh, sành, sứ, dây, dây 
thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm 
(lót) và nhồi, vật hệu sợi dệt dạng thô, các loại sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải 
bàn và trải giường, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, 
khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, thảm, chiếu, thảm chùi 
chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể 
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dục thể thao, đồ trang hoàng cây noel, thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, 
bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, 
kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị, gia vị, kem lạnh, sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, 
mạch nha, bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn, thuốc 
lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến đối với tất cả 
các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng giảm giá đối với tất cả các sản phẩm 
được liệt kê ở trên, dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ cửa hàng mậu dịch tổng hợp đối 
với tất cả các sản phẩm được liệt kê ở trên; dịch vụ cửa hàng tạp hóa đối với tất cả các sản 
phẩm được liệt kê ở trên, dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2017-35406 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh tím, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ tươi, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 3F 
Việt  (VN) 
Đường DT 748, ấp Kiến An, xã An Lập, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2017-35407 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 3F 
Việt  (VN) 
Đường DT 748, ấp Kiến An, xã An Lập, 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã qua chế biến. 
 
 

(210) 4-2017-35409 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Ngân  (VN) 
16 Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đá lạnh có thể ăn 
được.   

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép quả; nước sinh tố; đồ uống hỗn hợp không có cồn.  

 

 
(210) 4-2017-35410 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TATA - TIME  
(VN) 
Số 36, ngõ 267 Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy, giầy dép (trang phục), mũ nón (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, váy, giầy dép (trang phục), mũ nón (trang phục).  
 

 
(210) 4-2017-35411 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trần Đức Nguyễn  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; dịch vụ khám và chữa bệnh răng miệng. 

 

 
(210) 4-2017-35412 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trần Đức Nguyễn  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa thẩm mỹ; dịch vụ khám và chữa bệnh răng miệng.  
 

 
(210) 4-2017-35413 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 1.15.23; 3.7.17; A9.3.5; 10.3.7; 

26.2.3; 26.2.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Yes  (VN) 
28 đường DC7, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần tây; áo sơ mi; áo thun; váy; đầm; áo khoác.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu (quần áo, giầy dép, túi xách, ba lô, mũ nón, phụ kiện 
thời trang, đồng hồ, mỹ phẩm, kính mắt); thương mại điện tử (cụ thể là mua bán hàng trực 
tuyến các sản phẩm: quần áo, giầy dép, túi xách, ba lô, mũ nón, phụ kiện thời trang, đồng 
hồ, mỹ phẩm, kính mắt); nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2017-35414 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5; A26.11.12; 2.9.4; 4.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ N.Y.N  (VN) 
Số 2, đường số 7, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da và giả da như: túi; va li; ví; ba lô; cặp xách; túi xách.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, túi, va li, ví, ba lô, ô (dù), túi 
xách, cặp xách, dây thắt lưng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất và xử lý va li, túi xách, cặp xách theo đơn đặt hàng [cho người 
khác]; dịch vụ gia công lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác].  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bao bì; thiết kế kiểu dáng.  

 

 
(210) 4-2017-35415 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ N.Y.N  (VN) 
Số 2, đường số 7, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm từ da và giả da như: túi; va li; ví; ba lô; cặp xách; túi xách.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu giày dép, quần áo, tín, va li, ví, ba lô, ô (dù), túi 
xách, cặp xách, dây thắt lưng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất và xử lý va li, túi xách, cặp xách theo đơn đặt hàng [cho người 
khác]; dịch vụ gia công lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác].  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bao bì; thiết kế kiểu dáng.  
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(210) 4-2017-35416 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) 1. Dương Phương Thảo  (VN) 
Số 16, ngách 31/554 đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

2. Trần Tấn Đằng  (VN) 
K22 H1/16 đường Bắc Đẩu, phường 

Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; kem lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2017-35426 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 24.15.21; A24.15.11 

(591) Xanh lục, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; giảm xóc (phuộc nhún) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy.   
 

 
(210) 4-2017-35427 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh   (VN)
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; giảm xóc (phuộc nhún) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy.    
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(210) 4-2017-35428 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Minh  
(VN) 
Lô D6/I, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Vành xe máy; xích xe máy; giảm xóc (phuộc nhún) xe máy; má phanh xe máy; 

moay ¬ xe máy; hộp chắn xích xe máy.   
 

 
(210) 4-2017-35429 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh  (VN) 
129 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính.  
 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động vận hành bằng đồng xu, máy trò chơi tự động vận hành 
bằng thẻ từ, thẻ tiền hình tròn dẹt dùng cho người chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35430 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ.(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Hằng  (VN) 
455 Quốc Lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2017-35431 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.11; 2.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam, xanh lá, xanh 

dương, vàng, nâu, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Giang  (VN) 
74/9 mặt tiền đường số 14A, khu phố 
4,phường Tân Thuận Tây, quận 7,  thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, quán nhậu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-35432 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7; 26.1.1;  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Bùi Minh Lợi  (VN) 
29 đường số 11- cư xá Đài Ra Đa, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến từ thịt (dê, vịt, gà, cá, bò), thực vật (rau, củ, quả, 

hạt) (đồ ăn đóng hộp); tất cả những sản phẩm trên đều được bán tại nhà hàng để tiêu dùng 
hoặc mang đi.  

 

 
(210) 4-2017-35433 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.17.5; 24.13.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Hữu Hoài An  (VN) 
Chung cư Carillon FS12, số 1 Trần Văn 
Danh, phường 13, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa; quán ăn vặt.  

 

 
(210) 4-2017-35434 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh lá, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEAGRAPES 
VIETNAM  (VN) 
85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Rong biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35435 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) URBAN RESEARCH CO., LTD.  (JP) 

1-6-4 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-

shi, Osaka, 550-0003, JAPAN 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ trang sức cho y phục [đồ trang sức từ đá quí 

nhân tạo]; vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn]; hoa 

tai; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến [đồ kim hoàn]; khuy măng 

séc; ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; 

đồng tiền xu; đồ trang trí cho giày làm bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ 

túi; kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ kim hoàn; đá quý; dụng cụ đo thời gian và 

bấm giờ. 
 

Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô du lịch; ba lô; cặp da; va li; cặp đựng 

giấy tờ, tài liệu; cặp học sinh; túi mua hàng; ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc]; ví đựng 

danh thiếp; bao để móc chìa khóa; bao để bằng lái xe [bằng da]; ví tiền; túi cầm tay cho 

phụ nữ; khung của túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; dây đeo vai 

bằng da thuộc; va li và túi du lịch; ô và ô che nắng. 
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; 

bộ quần áo; quần dài; váy; quần áo ngủ; quần áo lót; quần áo không thấm nước; áo 

Kimono Nhật Bản; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề [trang phục]; trang phục dệt kim; tất dài; 

quần ống bó; ca vát; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn choàng; găng 

tay [trang phục]; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; đai quần; thắt lưng [trang 

phục]; giày; giày cao cổ; dép; trang phục giả trang; quần áo bơi; quần tắm; mũ tắm; quần 

áo thể thao; giày thể thao; quần trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; yếm dãi không bằng 

giấy; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của khách hàng 

(không kể vận chuyển), cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo Kimono Nhật Bản, 

ca vát, khăn quàng cổ, thắt lưng [trang phục], đồ kim hoàn, vòng đeo chìa khóa [đồ nữ 

trang rẻ tiền], đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ túi, túi xách, túi xách tay, túi đeo vai, ba lô, 

ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc], ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, túi cầm tay 

cho phụ nữ, ví tiền, ô, đệm, vải lanh dùng trong nhà, khăn tắm bằng vải, khăn mặt bằng 

vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, đồ trang trí dùng cho tóc, đồ đạc, dụng cụ mỹ phẩm, kính 

râm, các vật dụng vệ sinh cá nhân, để họ dễ xem và mua các sản phẩm trên từ cửa hàng 

bán lẻ, từ một trang web hàng tạp hóa trên mạng thông tin liên lạc toàn cầu và từ catalo 

hàng tạp hóa qua thư đặt hàng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35436 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) URBAN RESEARCH CO., LTD.  (JP) 

1-6-4 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-
shi, Osaka, 550-0003, JAPAN 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ trang sức cho y phục [đồ trang sức từ đá quí 

nhân tạo]; vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn]; hoa 
tai; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến [đồ kim hoàn]; khuy măng 
séc; ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; 
đồng tiền xu; đồ trang trí cho giày làm từ kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ 
túi; kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ kim hoàn; đá quý; dụng cụ đo thời gian và 
bấm giờ. 

 
Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô du lịch; ba lô; cặp da; va li; cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu; cặp học sinh; túi mua hàng; ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc]; ví đựng 
danh thiếp; bao để móc chìa khóa; bao để bằng lái xe [bằng da]; ví tiền; túi cầm tay cho 
phụ nữ; khung của túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; dây đeo vai 
bằng da thuộc; va li và túi du lịch; ô và ô che nắng. 

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; 
bộ quần áo; quần dài; váy; quần áo ngủ; quần áo lót; quần áo không thấm nước; áo 
Kimono Nhật Bản; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề [trang phục]; trang phục dệt kim; tất dài; 
quần ống bó; ca vát; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn choàng; găng 
tay [trang phục]; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; đai quần; thắt lưng [trang 
phục]; giày; giày cao cổ; dép; trang phục giả trang; quần áo bơi; quần tắm; mũ tắm; quần 
áo thể thao; giày thể thao; quần trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; yếm dãi không bằng 
giấy; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của khách hàng 
(không kể vận chuyển), cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo Kimono Nhật Bản, 
ca vát, khăn quàng cổ, thắt lưng [trang phục], quần áo thể thao, giày thể thao, đồ kim 
hoàn, vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền], đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ túi, túi 
xách, túi xách tay, túi đeo vai, ba lô, ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc], ví đựng danh 
thiếp, bao để móc chìa khóa, túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, ô, đệm, vải lanh dùng trong 
nhà, khăn tắm bằng vải, khăn mặt bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, đồ trang trí dùng 
cho tóc, đồ đạc, bao đựng điện thoại thông minh, bát đĩa, bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cụ nhà bếp, dụng cụ mỹ phẩm, bình, đồ chơi, kính râm, các vật dụng vệ sinh cá nhân, hoa 
(tự nhiên), ấn phẩm, văn phòng phẩm, thực phẩm và đồ uống, để họ dễ xem và mua các 
sản phẩm trên từ cửa hàng bán lẻ, từ một trang web hàng tạp hóa trên mạng thông tin liên 
lạc toàn cầu và từ catalo hàng tạp hóa qua thư đặt hàng; dịch vụ cửa hàng bách hóa và bán 
lẻ ở siêu thị; tổ chức buổi trình diễn thời trang cho mục đích quảng cáo; dịch vụ hãng 
thông tin thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; bán 
đấu giá; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); tuyển dụng lao động; tìm kiếm tài 
trợ, quảng cáo; quản lí kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35437 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) URBAN RESEARCH CO., LTD.  (JP) 

1-6-4 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-
shi, Osaka, 550-0003, JAPAN 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ trang sức cho y phục [đồ trang sức từ đá quí 

nhân tạo]; vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn]; hoa 
tai; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến [đồ kim hoàn]; khuy măng 
séc; ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền]; đồ trang trí cho giày làm 
bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ túi; kim loại quý; đồ kim hoàn; đá quý; 
dụng cụ đo thời gian và bấm giờ. 

 
Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô du lịch; ba lô; cặp da; va li; cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu; cặp học sinh; túi mua hàng; ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc]; ví đựng 
danh thiếp; bao để móc chìa khóa; bao để bằng lái xe [bằng da]; ví tiền; túi cầm tay cho 
phụ nữ; khung của túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; dây đeo vai 
bằng da thuộc; va li và túi du lịch; ô và ô che nắng. 

 

 
(210) 4-2017-35438 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) URBAN RESEARCH CO., LTD.  (JP) 

1-6-4 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-
shi, Osaka, 550-0003, JAPAN 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; 
bộ quần áo; quần dài; váy; quần áo ngủ; quần áo lót; quần áo không thấm nước; áo 
Kimono Nhật Bản; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề [trang phục]; trang phục dệt kim; tất dài; 
quần ống bó; ca vát; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn choàng; găng 
tay [trang phục]; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; đai quần; thắt lưng [trang 
phục]; giày; giày cao cổ; dép; trang phục giả trang; quần áo bơi; quần tắm; mũ tắm; quần 
áo thể thao; giày thể thao; quần trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; yếm dãi không bằng 
giấy; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của khách hàng 

(không kể vận chuyển), cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo Kimono Nhật Bản, 

ca vát, khăn quàng cổ, thắt lưng [trang phục], đồ kim hoàn, vòng đeo chìa khóa [đồ nữ 

trang rẻ tiền], đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ túi, túi xách, túi xách tay, túi đeo vai, ba lô, 

ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc], ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, túi cầm tay 

cho phụ nữ, ví tiền, ô, đệm, vải lanh dùng trong nhà, khăn tắm bằng vải, khăn mặt bằng 

vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, đồ trang trí dùng cho tóc, đồ đạc, dụng cụ mỹ phẩm, kính 

râm, các vật dụng vệ sinh cá nhân, để họ dễ xem và mua các sản phẩm trên từ cửa hàng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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bán lẻ, từ một trang web hàng tạp hóa trên mạng thông tin liên lạc toàn cầu và từ catalo 

hàng tạp hóa qua thư đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2017-35439 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) URBAN RESEARCH CO., LTD.  (JP) 

1-6-4 Kyomachibori, Nishi-ku, Osaka-

shi, Osaka, 550-0003, JAPAN 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ trang sức cho y phục [đồ trang sức từ đá quí 

nhân tạo]; vòng đeo tay [đồ kim hoàn]; vòng cổ [đồ kim hoàn]; nhẫn [đồ kim hoàn]; hoa 

tai; đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến [đồ kim hoàn]; khuy măng 

séc; ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang sức; 

đồng tiền xu; đồ trang trí cho giày làm bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ 

túi; kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ kim hoàn; đá quý; dụng cụ đo thời gian và 

bấm giờ. 

 

Nhóm 18: Túi xách; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô du lịch; ba lô; cặp da; va li; cặp đựng 

giấy tờ, tài liệu; cặp học sinh; túi mua hàng; ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc]; ví đựng 

danh thiếp; bao để móc chìa khóa; bao để bằng lái xe [bằng da]; ví tiền; túi cầm tay cho 

phụ nữ; khung của túi xách tay; ví đựng đồ trang điểm, chưa có đồ bên trong; dây đeo vai 

bằng da thuộc; va li và túi du lịch; ô và ô che nắng. 

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; áo choàng ngoài; áo len dài tay; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; 

bộ quần áo; quần dài; váy; quần áo ngủ; quần áo lót; quần áo không thấm nước; áo 

Kimono Nhật Bản; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề [trang phục]; trang phục dệt kim; tất dài; 

quần ống bó; ca vát; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ [khăn quàng cổ]; khăn choàng; găng 

tay [trang phục]; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; đai quần; thắt lưng [trang 

phục]; giày; giày cao cổ; dép; trang phục giả trang; quần áo bơi; quần tắm; mũ tắm; quần 

áo thể thao; giày thể thao; quần trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; yếm dãi không bằng 

giấy; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá khác nhau vì lợi ích của khách hàng 

(không kể vận chuyển), cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo Kimono Nhật Bản, 

ca vát, khăn quàng cổ, thắt lưng [trang phục], đồ kim hoàn, vòng đeo chìa khóa [đồ nữ 

trang rẻ tiền], đồng hồ và đồng hồ đeo tay/bỏ túi, túi xách, túi xách tay, túi đeo vai, ba lô, 

ví đựng giấy tờ [ví đựng giấy bạc], ví đựng danh thiếp, bao để móc chìa khóa, túi cầm tay 

cho phụ nữ, ví tiền, ô, đệm, vải lanh dùng trong nhà, khăn tắm bằng vải, khăn mặt bằng 

vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, đồ trang trí dùng cho tóc, dụng cụ mỹ phẩm, kính râm, các 

vật dụng vệ sinh cá nhân, để họ dễ xem và mua các sản phẩm trên từ cửa hàng bán lẻ, từ 

một trang web hàng tạp hóa trên mạng thông tin liên lạc toàn cầu và từ catalo hàng tạp 

hóa qua thư đặt hàng. 
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(210) 4-2017-35443 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Cánh Đỏ  
(VN) 
30 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-35446 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; phần mềm máy vi tính; rô bốt người máy được trang bị thiết bị viễn thông và 
máy tính cho mục đích hướng dẫn, giải thích và dịch chuyển các phương tiện, không bao 
gồm rô bốt người máy dùng trong công nghiệp, y tế hoặc trò chơi. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; dịch vụ lưu trữ trên máy 
chủ; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê rô bốt người máy được trang bị thiết bị viễn 
thông và máy tính cho mục đích hướng dẫn, giải thích và dịch chuyển các phương tiện, 
không bao gồm rô bốt người máy dùng trong công nghiệp, y tế hoặc  trò chơi; dịch vụ tối 
ưu hóa cho máy vi tính, cụ thể là cấu hình mạng máy tính và cấu hình phần mềm máy 
tính, cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì và nâng cấp phần mềm máy tính, cụ thể là nâng 
cao tính năng của phần mềm máy tính, thay đổi hoặc thêm các chức năng cho phần mềm 
máy tính, và cung cấp thông tin về những dịch vụ trên; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ (SAAS); dịch vụ tư vấn và cố vấn về hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2017-35447 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Hậu  (VN) 
Số nhà 47/03, ấp Bình Điền, xã Bình 
Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
 

 
(210) 4-2017-35448 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.5; 1.15.15 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Quốc Đông  (VN) 
Số 48/462/10, đường Bưởi, phường Vĩnh 

Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 

uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, khách sạn, quán ăn.  
 

 
(210) 4-2017-35449 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12; A3.13.24 

(591) Xanh nước biển, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điệp Xuân  (VN) 
Số 241 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; đệm mút; tấm đệm để ngủ; gối; gối ôm.  
 

 
(210) 4-2017-35450 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; 3.13.1; A5.5.20; A3.13.24 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 
P0207 chung cư Golden City, phường Hà 

Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2017-35451 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xám, xanh lá cây, trắng. (540) 

  

(731) Phan Văn Kiệt  (VN) 
Số 73, TL851, khóm 2, thị trấn Lai 
Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi bao gồm: quả cam xoàn, quả xoài, quả bưởi, quả thanh long, quả 

sầu riêng, quả dừa.  
 

 
(210) 4-2017-35452 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Đức Ngọ  
(VN) 
Xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Men (dùng để nấu rượu).  

 

 
(210) 4-2017-35453 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Viễn   (VN) 
Thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào, thuốc lá, sợi thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2017-35454 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.1.2; 26.1.1; 26.1.10 
(731) Công ty cổ phần Ngọn Lửa 

Thần  (VN) 
Số 4, phố Tôn Đức Thắng, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); xăng; dầu (nhiên liệu). 
 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy 
móc); biển cửa hàng bằng kim loại. 
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Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp từ; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng 

dùng điện; ấm đun nước dùng điện. 

 

Nhóm 16: Tờ quảng cáo bằng giấy; bảng quảng cáo bằng giấy; giấy dùng cho văn phòng; 

hộp bằng các tông hoặc bằng giấy. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý ký gửi và xuất nhập khẩu khí đốt, khí hóa lỏng, bình chứa, 

thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas hóa lỏng và gas tự nhiên 

đóng bình, van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc), biển cửa hàng 

bằng kim loại, bếp ga, bếp điện, bếp từ, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu 

nướng dùng điện, ấm đun nước dùng điện, xoong nồi, van ga và dây dẫn ga (không phải là 

bộ phận của máy móc). 
 

 
(210) 4-2017-35455 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Đen, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đầu 
Tư Số Một   (VN) 
109 Tân Trang, phường 9, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bao gồm 5 sản phẩm: đồ uống trên cơ sở cà phê (beverages); cà phê 

(coffee); đồ uống cà phê có sữa (coffee beverages with milk); cà phê chưa rang (coffee 

umoasted); hạt tiêu (Pepper). 

 

Nhóm 31: Lâm nghiệp thô và chưa xử lý bao gồm 5 sản phẩm: vỏ cây thô (raw barks); 

cây hồ tiêu (peppers); gỗ cây chưa xử lý (undressed timber); gỗ chưa xẻ (unsawn timber); 

cây (trees). 
 

 
(210) 4-2017-35456 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Viên Kiến Trung   (VN) 
186C Lương Nhữ Học, phường 11, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1265 

(210) 4-2017-35458 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Minh  (VN) 
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát không chứa cồn. 

 

 
(210) 4-2017-35459 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 

A2.1.23 
(591) Hồng đậm, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hương Giang   (VN) 
T7-2606, Times City, 458 Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ tổ chức tiệc (dịch vụ của nhà hàng ăn 
uống); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-35460 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 14.1.13; A14.1.15 
(731) MING-CHENG CHEN  (TW) 

No.162, Nanzihsin Rd., Nanzih Dist., 
Kaohsiung City 811, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng nhỏ phục vụ thức ăn và đồ uống; nhà hàng chuyên phục vụ món lẩu; 

nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống nhẹ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng phục vụ thức ăn 
nhanh; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2017-35461 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A5.11.11; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh đen, xanh lá đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Minh Phương Fashion  (VN) 
38/2 đường số 14, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1266 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón), va li, ba lô, túi xách, ví 

(bóp). 
 

 
(210) 4-2017-35462 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.5.1; A3.5.24 

(731) Trần Thị Hồng   (VN) 
Số 12, ngõ 127 Lạc Long Quân, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): mỹ phẩm, thời trang mẹ và bé, đồ nội thất gia đình. 
 

 
(210) 4-2017-35463 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Tùng  (VN) 
Tổ dân phố số 3 Hòe Thị, phường 

Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại, thạch cao; gạch vuông lát nền, 

không bằng kim loại dùng cho xây dựng; sàn lát, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; thạch cao; gạch vuông lát 

nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; sàn lát, không bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-35464 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.3.1; 3.3.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thảo Nguyên  
(VN) 
84/32 Thích Bửu Đăng, phường 1, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
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(210) 4-2017-35465 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tuấn 
Hưng Thịnh  (VN) 
137 Phổ Quang, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2017-35466 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.1.1; A26.1.18; 26.4.10 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

công nghiệp Tuấn Minh  (VN) 
Cụm 6, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi cho trục truyền động; ổ bi tự bôi trơn; vòng bi cho ổ bi.  
 

 
(210) 4-2017-35467 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.  

(CN) 
Meizu Technology Building, Technology 
& Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, 
P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; phần mềm ứng dụng điện thoại thông minh, có thể tải 

về; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính bảng; kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông 
minh; thiết bị nhận dạng khuôn mặt; cân; điện thoại thông minh; bộ sử dụng cho. điện 
thoại không dùng tay; thiết bị truyền thông mạng; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt 
động; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại 
thông minh; bộ định tuyến mạng; thiết bị thu hình; tai nghe; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị ghi hình cho xe ô tô; đầu thu kỹ thuật số; tai nghe 
thực tế ảo; vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh] ; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay] ; thiết 
bị phân tích không khí; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo] ; vật liệu cho mạch điện 
chính [dây, dây cáp] ; dây cáp USB ; bộ nắn điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
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xúc khác [vật nối điện]; bộ chuyển đổi nguồn; kính mắt 3D; hệ thống phòng trộm, chạy 
điện; pin sạc dự phòng (pin có thế sạc lại); pin điện; thiết bị sạc cho pin điện. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp 
thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm 
và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch 
trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy trì dữ liệu trong 
cơ sở dữ liệu máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-35469 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 2.9.19 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại-dịch vụ Mạnh 
Phát  (VN) 
Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 110, khu 
phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo, mũ nón. 
 

(210) 4-2017-35471 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại du 

lịch Kim Vân Thủy  (VN) 
LK-QL12 đường 2C, khu đô thị biển An 
Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn.  
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
[giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ vũ trường; tổ chức các buổi khiêu vũ; dịch vụ câu lạc bộ 
ban đêm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú 
tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh 
đường cho khách có ôtô; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; 
dịch vụ tắm hơi. 
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(210) 4-2017-35472 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.15; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, trắng, xanh nước 

biển. 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bột dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc); sữa chua đông lạnh (dạng kem 

lạnh); trà (chè); cà phê; bánh flan; kem matcha hạnh nhân (kem lạnh). 
 

 
(210) 4-2017-35473 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.6; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng. 
(731) PT. SANGHIANG PERKASA  (ID) 

Gedung Graha Kirana Lantai 05 Suite 
501 Jl. Yos Sudarso Kav.88, RT/RW. 
009/011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung 
Priok, Jakarta Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng là thực phẩm thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; chất bổ sung ăn kiêng dùng 
cho người. 

 
Nhóm 29: Trái cây và rau đã sấy khô và nấu chín; thạch; mứt ướt; sữa và sản phẩm sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; đường; bột sắn hột; gạo; bột cọ sagu; bột và chế phẩm làm từ ngũ 
cốc; bánh mỳ; bột nhão và bánh kẹo; nấm men; bột nở; kẹo; mì sợi và kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-35475 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(731) FG-BEAUTY  (KR) 

56, Seolleung-ro 130-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35476 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Hưng  (VN) 
46/2G ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2017-35478 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.5.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
ECO  (VN) 
Số 72 đường Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; pin 

điện; pin mặt trời (pin năng lượng mặt trời); nguồn điện thoại, cụ thể là pin năng lượng 
cao có thể xách tay. 

 

 
(210) 4-2017-35479 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.4; A25.7.5; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
ECO  (VN) 
Số 72 đường Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng trong công nghiệp, dùng cho đường phố, cho mục 

đích gia dụng và thương mại; đèn LED [thiết bị chiếu sáng] ; phụ kiện cho đèn huỳnh 
quang trong nhà; thiết bị chiếu sáng sử dụng công nghệ LED; đèn trang trí. 
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(210) 4-2017-35480 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.3.1; 26.15.3 
(591) Vàng đồng, vàng, đen, trắng, ghi. 
(731) FRANKLIN INTERNATIONAL, INC.  

(US) 
2020 Bruck Street, Columbus, Ohio 
43207, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính và keo/hồ dùng trong ngành xây dựng, công nghiệp, thương mại và 

sửa chữa nhà cửa; chất dính để gia công gỗ; keo/hồ dùng cho gỗ; chất dính dùng cho sàn 
nhà và ngói lợp/gạch lát. 

 
Nhóm 17: Chế phẩm trét kín và chất bịt kín dùng trong ngành xây dựng, công nghiệp, 
thương mại và sửa chữa nhà cửa. 

 

 
(210) 4-2017-35481 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(731) TORAY INTERNATIONAL, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-honcho 3-Chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao. 

 

 
(210) 4-2017-35482 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-35483 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35484 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35485 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-35486 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35487 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35488 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-35489 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35490 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 26.15.15 
(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bio Việt Pháp   (VN) 
Số 656/36/7 đường Quang Trung, 
phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2017-35493 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
Số nhà 18, đường Thôn Núi, xã Dĩnh Trì, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 

 

 
(210) 4-2017-35494 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 
Số nhà 18, đường Thôn Núi, xã Dĩnh Trì, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 

 
(210) 4-2017-35495 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Võ Thị Thanh Hà  (VN) 
D112 phố Trúc, khu đô thị Ecopark, xã 

Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, trường mầm non, trường mẫu giáo. 
 

 
(210) 4-2017-35496 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH Dominanta Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom 

Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
 

 
(210) 4-2017-35497 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.5; 1.7.6; A5.3.13; 26.1.2; 

A26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng, xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng và thương mại Tám 
Hùng  (VN) 
Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện 

Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng: lắp đặt, sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt, sửa chữa 

hệ thống điện; thi công xây dựng. 
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(210) 4-2017-35498 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 25.5.2; 26.3.1; A26.11.8 

(591) Đỏ tươi, trắng, đen, ghi xám, ghi sáng, 

xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần xăng dầu 
Dầu Khí Hà Nội  (VN) 
Số 194 phố Thái Thịnh, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho 

mục đích y tế (cụ thể là nước tẩy rửa, nước lau kính). 
 

 
(210) 4-2017-35499 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
trực tuyến Vifami  (VN) 
Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 

Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chảo để rán; bộ 

nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nhà bếp. 
 

 
(210) 4-2017-35500 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; 26.4.1; 24.17.3; 26.4.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
trực tuyến Vifami   (VN) 
Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 

Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chảo để rán; bộ 

nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nhà bếp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35501 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.30; 2.3.10 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, hồng, nâu, xám, 

đen, trắng. 
(731) S & J INTERNATIONAL 

ENTERPRISES PUBLIC COMPANY 
LIMITED   (TH) 
600/4 Moo 11 Sukaphiban 8 Road 
Nongkharm, Sriracha Chonburi 20230 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm mỹ 

phẩm dùng cho mặt; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho cơ thể; son môi; mỹ phẩm chuốt mi 
(mascara); bút kẻ viền mắt; phấn mắt, phấn má hồng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
chống nắng.  

 

 
(210) 4-2017-35502 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) VINA CONCHA Y TORO S.A.  (CL) 

Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 
15, Las Condes, Santiago - Chile 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang sủi bọt.  

 

 
(210) 4-2017-35503 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3 
(591) Đỏ, da cam. 
(731) SINGGREEN FS CO., LTD.  (KR) 

2078, Iksan-daero, Yongan-myeon, 
Iksan-si, Jeollabuk-do, 54509, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà, đã chế biến; thịt gà; thịt gà đóng gói; cánh gà; thịt lợn; thịt bò. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35504 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Thịnh 
Group  (VN) 
37/54 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày ống thể thao; giày thể thao; giày tập thể dục; giày đá bóng. 
 

 
(210) 4-2017-35505 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.2.7; A11.3.7 

(591) Đen, nâu, da cam. 

(731) DAREUN.CO.LTD  (KR) 

1540, Seongnam-daero, Sujeong-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống tự chọn (buffet); dịch vụ quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống 

kiểu Hàn Quốc; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng 

ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-35506 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A3.7.24; 3.7.7 

(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Alvaro Việt Nam  (VN) 
Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, số 109 

Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35507 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 5.13.4; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
lắp ráp thiết bị chiếu sáng 
Việt Nhật  (VN) 
Số 860 Bạch Đằng, phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn led (đi-ốt phát quang); dây cáp điện; tụ điện; bộ nối điện; công tắc điện; 

bảng điều khiển (điện). 
 

 
(210) 4-2017-35508 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; A26.4.18; A24.15.7 

(591) Đen, xám, trắng. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
điện lạnh điện máy Việt úc  
(VN) 
Tầng 5 , tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào 

Duy Anh, phường Phương Mai, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm, ứng dụng máy vi tính (có thể tải xuống được).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phần mềm, ứng dụng máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cài đặt phần 

mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35509 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 

(731) Công ty cổ phần POLYFILL  
(VN) 
Lô CN1, 01 thuộc khu công nghiệp Nam 

Đình Vũ (khu 1), phường Đông Hải 2, 

quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 01: Chất độn (filler); hạt nhựa (masterbatch); hóa chất dùng trong công nghiệp; hợp 

chất của bari; hóa chất để sản xuất chất  tạo màu (chất nhuộm); hóa chất để làm bóng 

màu; canxi cacbonat. 

 

Nhóm 02: Chất tạo màu cho nhựa; nhựa tự nhiên dạng thô. 

 

Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp cho sản xuất. 
 

 
(210) 4-2017-35512 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MK BEAUTY  (VN) 
104 đường 32, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35513 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MK BEAUTY   (VN) 
104 đường 32, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-35515 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.4.9; 25.7.17 

(731) GYMMBOXX PTE. LTD.  (SG) 

3 Changi South Street 2 #04-02 Xilin 

Districentre Building B Singapore 

486548 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục, dịch vụ câu lạc hộ thể dục; cung cấp tiện nghi 

phòng tập thể dục; điều hành trung tâm thể dục thể hình; dịch vụ huấn luyện viên cá nhân 

(huấn luyện sức khỏe và thể hình); dịch vụ huấn luyện thể hình cá nhân; cung cấp thiết bị, 

dụng cụ tập thể dục; điều hành các lớp thể dục; điều hành các lớp thể hình; cung cấp tiện 

nghi tập thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [thể dục]; câu lạc bộ và phòng tập thể dục 

thể hình; dịch vụ đào tạo, huấn luyện [đào tạol; cung cấp các khóa huấn luyện; cung cấp 

tiện nghi huấn luyện; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; dịch vụ cố vấn và tư vấn 

liên quan đến huấn luyện; tổ chức sắp xếp các cuộc thi; tổ chức sắp xếp các cuộc thi điền 

kinh; tổ chức sắp xếp các cuộc thi thể thao; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 

tổ chức, sắp xếp, điều hành triển lãm cho mục đích giáo dục, giải trí hoặc huấn luyện, tổ 

chức, sắp xếp, cung cấp và quản lý các sự kiện thể thao, dịch vụ thông tin, cố vấn và tư 

vấn liên quan đến thể hình, sắp xếp và tiến hành các diễn đàn thể hình một cách đích thân 

trực tiếp. 
 

 
(210) 4-2017-35516 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.3.3; 26.15.1; 17.2.5 

(591) Vàng, trắng, bạc trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc  
(VN) 
Tổ 1, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu), nữ trang được làm bằng ngọc trai, vàng, 

bạc, đá quý (đồ trang sức).   

 
Nhóm 35: Mua bán ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu), nữ trang được làm bằng ngọc 

trai, vàng, bạc, đá quý (đồ trang sức).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1282 

(210) 4-2017-35517 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 17.2.5; 26.15.1; 4.3.3 
(591) Vàng, trắng, bạc trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ngọc trai Ngọc Hiền Phú Quốc  
(VN) 
Tổ 1, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang   

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu), nữ trang được làm bằng ngọc trai, vàng, 

bạc, đá quý (đồ trang sức).   
 

Nhóm 35: Mua bán ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu), nữ trang được làm bằng ngọc 
trai, vàng, bạc, đá quý (đồ trang sức).  

 

 
(210) 4-2017-35518 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) SEIWA SPRAY PUMP INC.  (JP) 

5-12-7, Ojima, Koto-ku, Tokyo, 136-
0072 JAPAN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sơn; máy giặt áp lực cao; máy nén [máy móc]; súng dùng để phun sơn; 

máy mài; thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]; máy trộn. 
 

 
(210) 4-2017-35519 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Triển Toàn 
Cầu (Việt Nam)  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Sannam, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Cối xay cà phê thao tác bằng tay; cốc để uống; bình pha cà phê không dùng 

điện; bình cà phê không dùng điện. 
 

Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2017-35520 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thiết bị thí 

nghiệm RONY  (VN) 
Số 45C, ngõ Tiền Phong, tổ 52, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem đánh răng.  
 

 
(210) 4-2017-35521 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và xuất nhập khẩu Tiến 
Thịnh  (VN) 
Số 44 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay cầm cửa bằng kim loại; khóa 
cửa bằng kim loại (trừ khóa điện); phụ kiện lắp đặt cửa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2017-35522 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và xuất nhập khẩu Tiến 
Thịnh  (VN) 
Số 44 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay cầm cửa bằng kim loại; khóa 
cửa bằng kim loại (trừ khóa điện); phụ kiện lắp đặt cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-35523 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khởi Phát  (VN) 
Số 40/175/467 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35526 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) HANA COBI CO., LTD.   (KR) 

25, Seocho-daero 46-gil, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tiệm bánh mỳ/bánh ngọt, dịch vụ nhà hàng 

ăn uống và khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2017-35527 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.15; A11.3.3; 26.1.1 

(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 

Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-

3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà; si rô cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở 

cà phê; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp; đại lý bán đồ dùng nhà 

bếp; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ cà phê; đại lý bán cà phê; dịch vụ cửa hàng bán 

buôn và bán lẻ trà; đại lý bán trà; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ uống trên cơ sở 

cà phê, dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ uống trên cơ sở ca cao; dịch vụ cửa hàng 

bán buôn và bán lẻ đồ uống trên cơ sở trà; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ đồ ăn và 

đồ uống; đại lý bán đồ ăn và đồ uống; đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; tiệm bánh mỳ/bánh ngọt; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống và khách sạn; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2017-35530 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.5.1 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LUCKYTIME.VN  
(VN) 
26/60 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ đeo tay; mua bán đồng hồ bỏ túi.  

 

 
(210) 4-2017-35531 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Khánh  (VN) 
Số 230 Trung Lực, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang; hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế.  

 

(210) 4-2017-35532 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AMR FARM  (VN) 
293/13 Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho cá; thức ăn gia súc; thức ăn cho chim.  
 

 
(210) 4-2017-35533 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.4 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Mai Hương  (VN) 
36 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-35534 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thời trang Ngọc 
Nguyên  (VN) 
556 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trang phục; bộ quần áo; quần áo lót; quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 35: Mua bán trang phục quần áo.  
 

 
(210) 4-2017-35535 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; A14.1.22; A14.1.19; 14.1.18 
(591) Xanh da trời, cam, ghi, trắng. 
(731) REXMA INT'L CO., LTD.  (WS) 

Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, 
Samoa 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung được làm bằng các chi tiết nối bằng kim loại, có thể thay thế được; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại cho xây dựng 
 

 
(210) 4-2017-35536 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH Hoa 38 Độ   (VN) 

168 Phan Đình Phùng, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp các loại đồ uống nóng và lạnh; dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà. 
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(210) 4-2017-35537 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Bạn 

Uống Tôi Lái   (VN) 
Số 24 đường DN7, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên máy vi tính (có thể tải về); phần mềm ứng dụng điện 

thoại di động.  
 

 
(210) 4-2017-35538 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.4.1; A26.4.18 
(731) GOSUNCNWELINK TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
(Settled in Shenzben Qianhai Business 
Secretary Co., Ltd.) Rm 201, Building A, 
No.1 Qianwanyi Rd, Qianhai Shenzhen 
Hong Kong cooperation zone, Shenzhen, 
Guangdong Prov, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy 

vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; thiết bị liên lạc; máy thu thanh trên xe cộ; dụng cụ hàng hải; 
thiết bị định vị toàn cầu; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]. 

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; gương chiếu hậu; lốp cho bánh xe cộ; xe đạp điều khiển 
từ xa, không phải là đồ chơi; đèn hiệu báo lùi cho xe cộ; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, 
trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ; ghế bảo 
hiểm cho trẻ em, trong xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; gương nhìn bên dùng 
cho xe cộ.  

 
Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo tiếp thị; quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp 
chuột; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; cung cấp thông tin kinh 
doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ. 

 
Nhóm 36: Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cung cấp thông tin bảo hiểm; tổ chức quyên góp 
từ thiện, phân tích tài chính; thuê mua tài chính; thuê mua tài chính giá rẻ; dịch vụ chuyển 
vốn bằng điện tử, thông tin về tài chính; trả góp; dịch vụ bảo lãnh tài chính; ủy thác quản 
lý tài chính; dịch vụ tín dụng.  
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Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện 

thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 

tính; truyền qua vệ tinh; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 

cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cấp quyền truy cập 

vào cơ sở dữ liệu; truyền tập tin số.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); thiết kế phần 

mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy 

cập từ xa; sao lưu dữ liệu off site; điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; 

cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
 

 
(210) 4-2017-35542 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.15; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12; 

17.2.25 

(591) Vàng cam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Cao 
Bắc  (VN) 
Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, thịt gia cầm đã qua chế biến; trái cây, rau, củ được bảo quản, sấy khô, 

nấu chín.  

 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; trái cây tươi; gia cầm sống; thủy, hải sản sống.  
 

 
(210) 4-2017-35543 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.9; A25.7.21; 3.4.18; A3.4.24 

(591) Xanh dương, trắng, đen, vàng, nâu, hồng, 

đỏ, vàng nâu. 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 

Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thịt viên; thịt xốt; chả; giò thủ; nem; thịt sấy; thịt chiên; thịt khô; cá 

khô; cá sấy; cá chiên; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở thịt; nội tạng gia súc dùng làm thực 

phẩm; phá lấu; patê; chà bông (từ thịt). 
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(210) 4-2017-35544 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.4.7; 26.13.25 

(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phước Thịnh  
(VN) 
Số 22, phố Nguyễn Hữu Huân, phường 

Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; sắp xếp các chuyến du lịch; sắp xếp các chuyến đi 

trên biển; hướng dẫn khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê tàu thuyền. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; 

đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
 

 
(210) 4-2017-35545 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Trần Xuân Đại  (VN) 
P2208-T22- tòa CT3 Dream Town -TDP 

6, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35546 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thảo mộc Đan 
Linh   (VN) 
Đội 3, thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-35547 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.2 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Expertrans 
BPO   (VN) 
Phòng 1503, tòa nhà C7, tập thể Thanh 

Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị 

trường; tuyển dụng lao động; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh). 

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; li-xăng phần mềm máy 

tính [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý.  
 

 
(210) 4-2017-35549 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.23; A26.11.8 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Thuận  (VN) 
191 đường 101, ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú 

Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm nóng nước chạy bằng năng lượng mặt trời; hệ thống 

cung cấp nước; thiết bị đun nước; thiết bị làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2017-35550 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.15; 25.1.25; A26.11.8; 5.13.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Biện Thị Ngọc 
Thúy  (VN) 
Thôn Gia Ngãi I, xã Thạch Long, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và tinh dầu.  
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(210) 4-2017-35551 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.3; 4.5.13 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Trấn 
Phó  (VN) 
Tổ 5, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
 

 
(210) 4-2017-35552 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.3.21; 18.3.23 

(591) Trắng, xanh ngọc, xanh ngọc nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Todds Realty Việt Nam  (VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ. 
 

 
(210) 4-2017-35553 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm sạch Ogranic Việt úc  
(VN) 
1/25 Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2017-35554 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm sạch Ogranic Việt úc  
(VN) 
1/25 Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-35555 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.1; 26.2.7; A26.11.12; 2.9.4
(731) GEOVISION INC.  (TW) 

9Fl., No. 246, Sec. 1, Nei-Hu Road, Nei-
Hu, Taipei, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa máy tính được ghi lại các chương trình máy tính để sử dụng trong việc tải 

xuống các bản ghi kỹ thuật số; máy vi tính; vỏ máy tính (vỏ bọc dùng cho máy vi tính); 
các đĩa máy vi tính có chứa chương trình máy tính sử dụng cho việc tải xuống các bản ghi 
kỹ thuật số; máy vi tính dùng cho gia đình; máy tính bảng; chương trình máy tính sử dụng 
trong việc tải xuống các bản ghi kỹ thuật số; phần mềm máy tính để sử dụng trong việc tải 
xuống các bản ghi kỹ thuật số; thẻ nhớ và các mô đun mở rộng; ổ đĩa cứng di động dùng 
cho máy tính; phần cứng máy tính; máy tính cá nhân; thiết bị nhận dạng cụ thể là thẻ chip 
điện tử được mã hóa để sử dụng trong việc xác định người dùng máy tính; máy quét thẻ 
an ninh; thiết bị nhận dạng vân tay, cụ thể là máy quét; đầu đĩa máy tính, cụ thể là đầu đĩa 
DVD; đầu đĩa lưu trữ video kỹ thuật số, cụ thể là máy ghi hình kỹ thuật số; bộ nhận dạng 
ký tự quang học và phần mềm; đầu đĩa máy vi tính; đĩa compắc; thẻ giao diện dùng cho 
máy tính; máy ảnh. 

 

 
(210) 4-2017-35556 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.16 
(591) Xanh dương, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

xuất khẩu Tôm Việt  (VN) 
Số 99, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm; cá (tất cả đã sơ chế, chế biến và bảo quản). 
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(210) 4-2017-35557 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A17.2.2; 3.7.17; A14.7.20 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Lưu Nhị Tí Em  (VN) 

Tân Thành A, phường 2, thị xã Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện tóc. 

 

 
(210) 4-2017-35558 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 5.13.25; 4.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A  (VN) 
Số D21, KP.5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2017-35559 (220) 30.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Khánh Hưng  

(VN) 
24 Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Chậu nhựa để trồng cây; khay nhựa để trồng cây; giá đỡ cho cây và hoa [để bày 
biện, sắp xếp]; khay dùng cho mục đích gia dụng; vỉ nhựa dùng để phơi bánh tráng; hộp 
đựng bữa ăn trưa; bộ bát hứng mủ cao su. 

 

 
(210) 4-2017-35560 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Tam Quan   (VN) 
40 đường số 34B khu phố 5, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, cụ thể là: xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát 

việc xây dựng công trình; dịch vụ xây lát. 
 

 
(210) 4-2017-35561 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xám, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
G A M PA  (VN) 
Cụm công nghiệp Bồng Sơn, thị trấn 

Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

(511)   Nhóm 01: Polymer đàn hồi cao; chất chống thấm cho xi măng; chất dẻo dạng thô; keo. 

 

Nhóm 02: Sơn; mực in.  

 

Nhóm 17: Cao su tổng hợp.  

 

Nhóm 19: Thạch cao; vữa; xi măng; vôi.  

 

Nhóm 29: Thủy sản đóng hộp.  

 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thủy sản giống.  
 

 
(210) 4-2017-35562 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; 2.3.1; 2.3.9 

(591) Tím nâu, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ quốc tế Song An  
(VN) 
Số 9A ngõ 143 , đường Bờ Sông Quan 

Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô; hạt điều đã qua chế biến.  

 

Nhóm 30: Cà phê hoà tan; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh đậu xanh.  
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1295 

(210) 4-2017-35565 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên công nghệ 
Linh Gia  (VN) 
Số nhà 16B ngõ 216 phố Hồng Mai, 

phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Camera; máy tính; tivi.  
 

 
(210) 4-2017-35567 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6;  

(591) Tím, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, đỏ, 

trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phan Ngọc Tú  
(VN) 
Thôn Xuân Hoà, xã Vân Hoà, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn tươi sống; thịt gà tươi sống; thịt đà điểu tươi sống; giò chả; xúc xích. 

 

 
(210) 4-2017-35569 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.1; A5.5.21 

(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng & 
thương mại Hoàng Hải  (VN) 
Số 360, đường Kim Giang, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm tóc, xoa bóp, dịch vụ tắm hơi, dịch vụ cắt sửa 

móng tay, dịch vụ trang điểm. 
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(210) 4-2017-35570 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển Tân 
An  (VN) 
Số 39, ngõ 61, phố Thái Thịnh, phường 

Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-35571 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A17.2.2; 26.13.1; 26.4.2; 26.5.1 

(591) Tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Sen 
Kim Cương Việt Nam  (VN) 
22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo (phát triển các năng lực tinh thần của người).  
 

 
(210) 4-2017-35572 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần BMC Việt 
Nam  (VN) 
Lô MB1-2, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh 

Phúc, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, 

Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hái; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  
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(210) 4-2017-35573 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần sơn JOMAX 

Việt Nam  (VN) 
Số nhà 127, tổ dân phố Ngọc Trục, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu; vecni.  

 

 
(210) 4-2017-35574 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất Bửu 

Sơn  (VN) 
219/158B Mai Xuân Thưởng, phường 06, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Dép; giày; đế giày; đế dép. 

 

 
(210) 4-2017-35575 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.15.15; 26.4.1; 25.5.1; 

26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, tím than, đen, trắng đục. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Thông 
Hưng Yên  (VN) 
Cụm công nghiệp xã Tân Tiến, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và sản phẩm của chúng: bao bì kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-35576 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.5.20; A5.5.21; 

25.7.20; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Venus  (VN) 
Thôn Giới Tể, xã Phú Lâm, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 16: Bút dùng trong văn phòng: bút máy, bút chì, bút sáp màu, giấy viết học sinh, 
kẹp tài liệu (dùng trong văn phòng). 

 

 
(210) 4-2017-35577 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Bình  (VN) 
122 - 124 Hồ Nguyên Trừng, phường 
Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, sàn giao dịch bất động 

sản. 
 

 
(210) 4-2017-35578 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Tân Dũ  (VN) 
Phú Xuân 3, phường Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 
 

 
(210) 4-2017-35579 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trần Văn Bình  (VN) 
122 - 124 Hồ Nguyên Trừng, phường 
Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, sàn giao dịch bất động 

sản. 
 

 
(210) 4-2017-35580 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trần Văn Bình  (VN) 
122 - 124 Hồ Nguyên Trừng, phường 
Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, sàn giao dịch bất động 

sản. 
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(210) 4-2017-35581 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Nguyễn Thị Như Nguyện  
(VN) 
835/2 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản như rau, củ, quả. 

 

 
(210) 4-2017-35582 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Gia Tiến Thành  
(VN) 
57-57A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn các loại và bộ đèn điện trang trí nội - ngoại thất; mua bán thiết bị 

điện: quạt điện, nồi cơm điện, ấm điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy 
sấy tóc; mua bán máy phát điện, máy biến thế, dây điện, rơ le, cầu dao, cầu chì. 

 

 
(210) 4-2017-35583 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.4 
(591) Trắng, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Trúc Giang  (VN) 
F3/16, đường liên ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2017-35584 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế DANAMA  (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-35585 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế DANAMA  (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-35586 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế DANAMA  (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-35587 (220) 31.10.2017 

  25.01.2018 
(540) 

 

(441) 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế DANAMA  (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-35588 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Trắng, vàng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
quốc tế DANAMA  (VN) 
555/3 Lê Quang Định, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-35589 (220) 19.12.2014 

(641) 4-2014-31602 (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INNOVO  (VN) 
42/37 - 42/38 (trước) - 42/38A Hoàng 
Diệu, phường 12, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản phẩm lưu niệm, cụ thể là các sản 
phẩm làm từ nguyên liệu vải sợi, mây tre đan, vỏ sò, ốc, san hô. 

 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính; kiểm tra phần mềm máy tính; thử nghiệm phần 
mềm máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến (SaaS). 

 

(210) 4-2017-35590 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.15.9; 

26.15.11 
(591) Tím, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, nâu, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Kidlike  (VN) 
Số nhà 9, ngách 97/17, tổ 26, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bỉm, sữa, bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2017-35591 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Bảo Thanh  

(VN) 
Số 176 tổ 6, ấp Long Thới A, xã Long 
Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 
Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn); rượu gạo; rượu rum. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rượu (đồ uống có cồn), rượu gạo, rượu rum. 
 

 
(210) 4-2017-35592 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A3.13.19; 25.1.25; 26.1.1; 26.4.2; 

A5.3.15 

(591) Đen, vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp kinh 
doanh dịch vụ Hòa Phong  
(VN) 
Thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, 

huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rượu. 
 
 

(210) 4-2017-35593 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 5.9.15; 5.9.21; 1.17.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xám, trắng. 

(731) Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện 
Thanh Bình  (VN) 
Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn 

Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 30: ớt khô (gia vị); tương ớt (gia vị); bột ớt (gia vị). 

 

Nhóm 31: Trái ớt tươi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ớt và các sản phẩm từ ớt; dịch vụ quảng cáo, quảng bá sản 

phẩm ớt và các sản phẩm từ ớt. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35594 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Thảo  (VN) 
196 Quyết Tiến, phường Iakring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách, va li, túi du lịch, ba lô, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), cà vạt. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: giỏ xách, túi du 
lịch, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay, ba lô, va li, thắt lưng, cà vạt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2017-35595 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.2.7 (540) 

  

(731) Trần Thị Thảo   (VN) 
196 Quyết Tiến, phường Iakring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách, va li, túi du lịch, ba lô, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), cà vạt.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: giỏ xách, túi du 
lịch, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay, ba lô, va li, thắt lưng, cà vạt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2017-35596 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Thảo   (VN) 
196 Quyết Tiến, phường Iakring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách, va li, túi du lịch, ba lô, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), cà vạt.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: giỏ xách, túi du 
lịch, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay, ba lô, va li, thắt lưng, cà vạt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35597 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Trần Thị Thảo   (VN) 
196 Quyết Tiến, phường Iakring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách, va li, túi du lịch, ba lô, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), cà vạt.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: giỏ xách, túi du 
lịch, ví bỏ túi, bóp ví cầm tay, ba lô, va li, thắt lưng, cà vạt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội 
đầu. 

 

 
(210) 4-2017-35599 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.2 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống thuốc 
bảo vệ thực vật I - Gend  (VN) 
2.5 chung cư Cơ khí, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-35600 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A3.7.24; 3.7.7; 26.1.1; 

4.3.20 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất thực phẩm KICO  
(VN) 
Số 52, Hàng Bún, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35606 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, trắng, da 

cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước tinh khiết, các loại đồ uống không có cồn; các loại đồ 

uống nước giải khát hoa quả và nước ép hoa quả; nước xi-rô.  
 

 
(210) 4-2017-35607 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thuý Huê  (VN) 
Số 128 đường Lê Lợi, phường Châu Phú 
B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo cưới; dịch vụ cho thuê cổng hoa hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2017-35608 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ.(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phúc Minh  (VN)
Tổ 25, ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá các loại như: chả tươi, chả cá rau củ hải sản, chả cá trứng cút, bao tử 

dồn chả cá; bò vò viên; chạo sả; ốc nhồi; tôm chiên. 
 

 
(210) 4-2017-35609 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 13.1.6; 20.7.1 
(591) Đỏ, vàng, lục, lam. 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Thành Nam  (VN) 
20/105 đường Bùi Sỹ Tiêm, tổ 14, 
phường Tiền Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

2. Nguyễn Hữu Hải  (VN) 
Số nhà 45 đường Chiến Thắng, tổ dân 
phố 3, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy tính tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm và đồ dùng văn 
phòng cần thiết (trừ đồ nội thất); đồ dùng đề hướng dẫn và giảng dạy.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-35610 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.9; A26.11.12; 3.7.10; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tsubame E-Time 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 16, tòa tháp Icon4, số 243 Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, các phụ tùng xe đạp điện và xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2017-35611 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.9; A26.11.12; 3.7.10; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tsubame E-Time 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 16, tòa tháp Icon4, số 243 Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, các phụ tùng xe đạp điện và xe máy điện.  

 

 
(210) 4-2017-35612 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Vàng cam, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Huy 
Trung  (VN) 
Lô 19B, số 3-5 Nguyễn Văn Linh, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 37: Tra dầu mỡ cho xe cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; đắp lại lốp xe; 

trợ giúp khi hỏng xe [sửa chữa]; bảo dưỡng xe cộ; đánh bóng xe cộ.  
 

 
(210) 4-2017-35613 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện ung bướu tỉnh Bắc 
Giang  (VN) 
Đường Thân Nhân Trung, xã Tân Mỹ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; 

bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ y tế từ xa.  
 

 
(210) 4-2017-35614 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13 

(591) Vàng kim, xám. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hường  (VN) 
Phòng 1209, toà Bắc Chelsea Park, Trần 

Kim Xuyến, khu đô thị mới Yên Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ thẩm 

mỹ viện; dịch vụ trị liệu; dịch vụ xăm hình; dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-35615 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Ân  (VN) 
Số 71/7 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35616 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX - TM - DV 
Hoàng Gia Anh  (VN) 
Thôn An Thông, xã Đức Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); máy lọc nước bằng điện.  

 

 
(210) 4-2017-35618 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.3.2; 25.1.6; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Hảo  (VN) 
26 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn 
Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm (không còn sống); thủy sản chế biến; hải sản chế biến.  

 

 
(210) 4-2017-35619 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.5; 1.15.23; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, xanh lục đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEGASUS  
(VN) 
557 - 559 Sư Vạn Hạnh, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn phần cứng 

máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; vẽ đồ họa; thiết lập bản vẽ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-35620 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH IN DI CO   (VN) 

215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2017-35621 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH IN DI CO   (VN) 
215 Trường Chinh, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2017-35622 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) ORION CORPORATION   (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh bích quy; bánh quy dẹt, bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; bánh 

mì; bánh nướng; bánh ngọt; bánh nhân thịt (pies); bánh pút-đinh; kem trái cây lạnh; kem 

ăn lạnh; kẹo; kẹo caramel; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2017-35624 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Đẹp 
Store  (VN) 
10 Trưng Trắc, tổ dân phố 8, phường 

Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35625 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây sẫm, xanh 

dương. 
(731) Công ty TNHH Novopharm  

(VN) 
5C, ngách 5/86, tổ 26, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35626 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; 26.1.1; A1.1.10; 3.9.18 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng, 

vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Quân Nguyên  

(VN) 
Số nhà 21, tổ 4, khu 9, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) các sản phẩm: hàu sữa chưng thịt, hàu kho té, 

hàu sấy ngũ vị, chả hàu, nem hàu, ruốc tôm. 
 
 

(210) 4-2017-35627 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Green Tiles Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, đất sét nung (vật chịu lửa); xi măng; thạch cao; ngói cong, không bằng 

kim loại; tấm lát, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; đất làm gạch. 
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(210) 4-2017-35628 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Vàng đậm, vàng, nâu đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Dương Hoàng 
Kim Nhung (Cha Cha Xèt)  (VN) 
129 Bùì Thị Xuân, phường 2, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-35629 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Lộc  (VN) 
307 khu phố 6, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản (tôm giống).  

 

 
(210) 4-2017-35630 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lân Thuận  
(VN) 
162/88 đường số 10, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Pin; ắc quy; bình điện.  
 

Nhóm 12: Xe có động cơ và các bộ phận và phụ tùng của chúng.  
 

 
(210) 4-2017-35631 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Minh Anh  (VN) 
Lô 69 D3 B4, khu biệt thự Vườn Đào, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Rau và quả đã chế biến như: cà muối, dưa chuột muối, ngô bao tử muối, măng 

muối; thực phẩm đã chế biến có nguồn gốc từ động vật như: thịt, cá. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; giống rau; giống hoa; giống quả; cây cảnh; rau tươi; hoa tươi; quả 

tươi; thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đồ uống, rượu, bia, nước ngọt, nước 

khoáng, nước tinh khiết, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, rau và quả đã chế 

biến (như cà muối, dưa chuột muối, ngô bao tử muối, măng muối), thực phẩm đã chế biến 

có nguồn gốc từ động vật (như thịt, cá), hạt giống, giống rau, giống hoa, giống quả, cây 

cảnh, rau tươi, hoa tươi, quả tươi, thức ăn chăn nuôi, cà phê, chè, đường sữa và các sản 

phẩm sữa, bánh kẹo, ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ ngũ kim (cụ thể là dụng cụ và thiết bị để 

khoan, doa, phay, bào, đào, xới, đục, cắt, cưa, tách, cán, vặn, gá, kẹp, móc, nâng, ghép, 

giữ, lạng, chà, dán, mài, nén và lắp ráp; búa, tuốc nơ vít, tay cầm, núm cửa, bản lề, khóa, 

then cài và móc, đinh, đinh vít, đai ốc và bulông, các phụ kiện và khung bằng kim loại để 

viền cửa ra vào, cửa sổ, giá đỡ), dây cáp không dẫn điện, khóa, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt trong xây dựng, xi măng, sắt, thép, gỗ cây, tre, nứa, véc ni, cát, sỏi, giấy dán tường và 

phủ sàn, kính phẳng, ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác, bình đun nước nóng, 

thiết bị vệ sinh, bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh, thiết bị lắp đặt vệ sinh, dụng cụ 

cầm tay, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, mỹ phẩm nông, lâm sản (như gỗ và sản phẩm từ gỗ, 

song, mây, tre, nứa, các loài cây có thể làm thức ăn và dược liệu, thịt thú vật, côn trùng, 

động vật hoang dã), động vật còn sống, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú 

y, máy móc (như máy móc nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, xây dựng), thiết bị vật 

tư nông nghiệp, công nghiệp (cụ thể là bơm các loại: bơm áp suất, bơm cao áp, bơm ly 

tâm, bơm thùng phuy, bơm định lượng, máy bơm bể bơi, máy bơm xăng dầu, bơm bánh 

răng, bơm dẫn động từ, bơm màng, bơm thủy lực, cò bơm xăng dầu, máy bơm hóa chất, 

máy bơm nước công nghiệp, bơm cánh gạt, bơm hỏa tiễn, bơm quay tay, bơm trục vít, 

máy bơm bán chân không, máy bơm nước, phụ kiện máy bơm, băng tải, buồng hút sơn, 

cẩu khung, cẩu trục chuyên dụng, dụng cụ niêm phong hàng hóa, hệ thống sơn phun, máy 

nâng từ nồi hơi, tháp giải nhiệt, thiết bị phun sơn tĩnh điện, trụ bơm xăng dầu, xe nâng 

chụp container, bộ chuyển đổi tín hiệu, cần cẩu, cẩu quay, cổng trục, gầu tải, lờ hơi, máy 

nghiền đá, thiết bị chống cáu cặn, tời kéo, vít tải, xe nâng tay, bộ điều khiển máy móc, 

cán dao phay, cẩu trục, dây chuyền sản xuất, hệ thống quản lý tòa nhà, lò nung, máy 

phun, thang nâng, thiết bị giảm chấn, tời nâng, xe nâng, bánh xe đẩy, bút đánh dấu bề 

mặt, chổi than, kìm hãm, phụ kiện băng tải, phụ kiện máy nén khí, tấm đệm hàn, van 

công nghiệp, xe đẩy tay, bộ nguồn thủy lực, cầu trục bốc xếp, dụng cụ gá cặp, mô tơ máy 

bơm, phụ kiện cầu dao tự động, phụ kiện máy cắt dây, phụ kiện trụ bơm xăng dầu, thiết bị 

nâng phụ trợ, van khí nén, xi lanh thủy lực, bộ điều khiển van khí nén, cấu kiện ống dẫn, 

giá đỡ chổi than, ống dẫn công nghiệp, phụ kiện cầu trục, phụ kiện máy hàn, phụ tùng xe 

nâng, vải lọc, vỏ máy phát điện, đồ gá gia công), vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây 

dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, than đá và nhiên liệu rắn khác, dầu thô, xăng dầu, khí 

đốt và các sản phẩm liên quan; quảng cáo; hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý 

chợ; tổ chức hội chợ, triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
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(210) 4-2017-35632 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.3.2; 18.3.23 

(591) Xanh chuối, đỏ, cam, xanh lá, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Thái  (VN) 
174 (Số cũ 176) Bạch Đằng, phường Hải 

Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-35633 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; 15.7.1; 1.15.15 

(591) Xanh tím than, ghi, trắng. 

(540) 

 

(731) Vũ Lệnh Lợi  (VN) 
SN 45 ngõ 1, TT BTL Tăng Thiết Giáp, 

phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng xử lý nước môi trường; hóa chất dùng làm bóng/làm sáng màu 

dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong mục đích nông nghiệp (không bao gồm chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ); chất khử màu dùng trong công nghiệp; chất tẩy 

rửa dùng trong quá trình sản xuất; hóa chất để lọc.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản 

xuất và mục đích y tế), chế phẩm dùng để tẩy trắng, chế phẩm dùng để đánh bóng, cọ rửa 

và chế phẩm để mài, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, xà phòng, nước rửa tay (không chứa 

dược chất và không dùng cho mục đích y tế, chất tẩy uế (dùng cho mục đích y tế), chế 

phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế), chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại/côn trùng và 

động vật có hại, chất diệt vi khuẩn, thuốc trừ sâu/cỏ dại, chất khử mùi (không dùng cho cá 

nhân), chế phẩm làm mát sạch không khí, các loại dụng cụ và vật liệu không chạy bằng 

điện dùng cho mục đích lau dọn, chất liệu dệt dùng để lau chùi/làm sạch bụi và đánh 

bóng, các chất liệu dệt đã được ngâm tẩm dùng để lau chùi/làm sạch và đánh bóng, các 

tấm đệm dùng để chà xát hoặc làm sạch, các loại bọt biển và nùi cao su, hóa chất dùng xử 

lý nước môi trường, hóa chất dùng làm bóng/làm sáng màu dùng trong công nghiệp, hóa 

chất dùng trong mục đích nông nghiệp (không bao gồm chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 

thuốc trừ cỏ), chất khử màu dùng trong công nghiệp, chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản 

xuất, hóa chất để lọc.  
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(210) 4-2017-35634 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.13.1; A11.3.3; 

A19.1.8 
(591) Xanh, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giày dép 3A  (VN)
232/21 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Hài đi trong nhà; dép thời trang; sandal thời trang.  

 

 
(210) 4-2017-35635 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LEE, EUN HO   (KR) 

601-201 Parkview, 248, Jeongjail-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến đơn đặt hàng qua thư tín bằng viễn 

thông; dịch vụ đại lý bán các mặt hàng sau: quần áo, khăn quàng cổ (khăn choàng cổ), 
mũ, đồ đi chân, túi, túi cầm tay cho phụ nữ, túi nhỏ để đựng đồ trang điểm và đựng chìa 
khóa, vật dụng bằng da để giữ chìa khóa, kính râm, đồ trang sức cho phụ nữ, ô, mỹ phẩm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ các mặt hàng sau: quần áo đặc trưng (mặc trong các dịp khác 
nhau), đồ đi ở chân đặc trưng (để đi trong các dịp khác nhau), túi đặc trưng (để dùng 
trong các dịp khác nhau); dịch vụ cửa hàng bán buôn quần áo đặc trưng (mặc trong các 
dịp khác nhau); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ marketing và dịch vụ quảng cáo rao hàng; 
quảng cáo chào hàng và dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác) liên quan đến hàng 
hóa và dịch vụ; marketing cơ sở dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2017-35636 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.12.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc bảo vệ 
thực vật Nam Nông  (VN) 
206 đường 55, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng có hại, 

thuốc diệt nấm bệnh thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2017-35638 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
29 Hồ Biểu Chánh, phường Hòa Cường 

Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng inox như: chậu rửa chén bát, kệ đựng đồ nhà bếp, 

bộ sáu món nhà tắm, hố ga thoát nước, thiết bị/phụ kiện dùng cho bồn tắm như vòi sen, 

giá để khăn. 
 

 
(210) 4-2017-35639 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Sao Nam Việt  (VN) 
Khu 7, thôn Thường Lệ, xã Đại Thuận, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; đặt 

chỗ cho các chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2017-35640 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.15.21 

(591) Tím, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Bảo   (VN) 
73/14 đường số 1, phường 4, thị xã Tân 

An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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(210) 4-2017-35641 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ tím. 
(731) Công ty cổ phần Dược - Thiết 

bị Y tế Đà Nẵng (DAPHARCO)  
(VN) 
2 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, bán buôn, bán lẻ: thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-35642 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.3.13; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ tím. 
(731) Công ty cổ phần Dược - Thiết 

bị Y tế Đà Nẵng (DAPHARCO)  
(VN) 
2 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, bán buôn, bán lẻ: thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-35644 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.6.6 
(731) FUJIAN JOYCALLER FOOD CO., 

LTD.   (CN) 
Northeast side of intersection of road 11 
and 104 National Highway, Changan 
investment zone, Mawei District, 
Fuzhou, Fujian, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; cho thuê thiết bị nấu ăn; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ căng 
tin.  
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(210) 4-2017-35645 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.9 

(731) ENPING KEHUA ELECTRONICS CO , 

LTD.   (CN) 

Workshop 1, No.C5-1, Enping Park II, 

Jiangmen Industry Transfer Industurial 

Park, Enping City, Jiangmen, 

Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; máy nghe nhạc cầm tay; thiết 

bị tái tạo âm thanh; micrô; vỏ hộp loa.  
 

 
(210) 4-2017-35646 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) ENPING KEHUA ELECTRONICS CO , 

LTD.   (CN) 

Workshop 1, No.C5-1, Enping Park II, 

Jiangmen Industry Transfer Industurial 

Park, Enping City, Jiangmen, 

Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; máy nghe nhạc cầm tay; thiết 

bị tái tạo âm thanh; micrô; vỏ hộp loa.   
 

 
(210) 4-2017-35647 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.5.25 

(591) Đen, trắng, hồng, tím. 

(731) Công ty TNHH HaDu Việt Nam  
(VN) 
Số 16, phố Tô Hiệu, tổ 22, phường Đồng 

Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa làm đẹp.  
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(210) 4-2017-35648 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Trần Lệnh 

Thương  (VN) 
Số 177, đường Bến Bắc, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại, 

gồm: bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước lọc, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên 
nhiên, nước đá, thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, vi chất bổ sung vào thực 
phẩm, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước ngọt, nước giải khát, nước có ga và không ga, 
trái cây đóng hộp và sấy khô, bánh, kẹo, mứt, chè, cà phê, ca cao, hạt tiêu, điều, đường, 
sữa, sữa chế biến, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, bánh mỳ, 
kem ăn, nước sinh tố, hoa quả dầm, cà phê pha phin, dầu ăn, dầu thực vật, nước mắm, 
nước tương, khô bò, khô mực, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, muối, gia vị, gạo, mì, phở, 
miến, bánh tráng, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, cá, cua, 
tôm, mực, nem, giò, xúc xích, trứng và các sản phẩm từ trứng, rau, củ, quả, trái cây và các 
sản phẩm từ rau củ quả, nấm, bột, tinh bột, bột mỳ, bột gạo, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, 
bát, đĩa, đũa, chén, ly, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, rổ bằng nhựa và inox, móc áo, nến 
cốc, áo mưa, mũ bảo hiểm, bột giặt, nước rửa chén, xà bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã 
giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước lau nhà và lau bếp, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và 
rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải, nước súc miệng, chế phẩm nhuộm tóc, nước hoa, son, 
phấn, thuốc diệt côn trùng, vải, quần áo may sẵn, khăn, ga, gối, nệm chiếu, chăn, giày, 
dép, túi xách, dây nịt, đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông, hoa giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ 
lạnh, đầu đĩa, máy ảnh, máy điện thoại, bếp điện, máy tính, loa, lò vi sóng, máy xay sinh 
tố, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, đèn điện, quạt điện, dụng cụ vật liệu bao gói chứa 
đựng sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35649 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, hồng, trắng, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH MTV Trần Lệnh 

Thương   (VN) 
Số 177, đường Bến Bắc, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại, 

gồm: bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước lọc, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên 
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nhiên, nước đá, thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, vi chất bổ sung vào thực 
phẩm, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực 
phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước ngọt, nước giải khát, nước có ga và không ga, 
trái cây đóng hộp và sấy khô, bánh, kẹo, mứt, chè, cà phê, ca cao, hạt tiêu, điều, đường, 
sữa, sữa chế biến, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, bánh mỳ, 
kem ăn, nước sinh tố, hoa quả dầm, cà phê pha phin, dầu ăn, dầu thực vật, nước mắm, 
nước tương, khô bò, khô mực, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, muối, gia vị, gạo, mì, phở, 
miến, bánh tráng, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, cá, cua, 
tôm, mực, nem, giò, xúc xích, trứng và các sản phẩm từ trứng, rau, củ, quả, trái cây và các 
sản phẩm từ rau củ quả, nấm, bột, tinh bột, bột mỳ, bột gạo, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, 
bát, đĩa, đũa, chén, ly, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, rổ bằng nhựa và inox, móc áo, nến 
cốc, áo mưa, mũ bảo hiểm, bột giặt, nước rửa chén, xà bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã 
giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước lau nhà và lau bếp, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và 
rửa mặt, kem dánh răng, bàn chải, nước súc miệng, chế phẩm nhuộm tóc, nước hoa, son, 
phấn, thuốc diệt côn trùng, vải, quần áo may sẵn, khăn, ga, gối, nệm chiếu, chăn, giày, 
dép, túi xách, dây nịt, đồ chơi trẻ em, thú nhồi bồng, hoa giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ 
lạnh, đầu đĩa, máy ảnh, máy điện thoại, bếp điện, máy tính, loa, lò vi sóng, máy xay sinh 
tố, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, đèn điện, quạt điện, dụng cụ vật liệu bao gói chứa 
đựng sản phẩm.  

 

(210) 4-2017-35650 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 2.9.14 
(591) Đỏ hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Trần Lệnh 

Thương   (VN) 
Số 177, đường Bến Bắc, phường Tam 
Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại, 

gồm: bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước lọc, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên 

nhiên, nước đá, thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, vi chất bổ sung vào thực 

phẩm, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước ngọt, nước giải khát, nước có ga và không ga, 

trái cây đóng hộp và sấy khô, bánh, kẹo, mút, chè, cà phê, ca cao, hạt tiêu, điều, đường, 

sữa, sữa chế biến, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, bánh mỳ, 

kem ăn, nước sinh tố, hoa quả dầm, cà phê pha phin, dầu ăn, dầu thực vật, nước mắm, 

nước tương, khô bò, khô mực, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, muối, gia vị, gạo, mì, phở, 

miến, bánh tráng, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, cá, cua, 

tôm, mực, nem, giò, xúc xích, trứng và các sản phẩm từ trứng, rau, củ, quả, trái cây và các 

sản phẩm từ rau củ quả, nấm, bột, tinh bột, bột mỳ, bột gạo, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, 
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bát, đã, đũa, chén, ly, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, rổ bằng nhựa và inox, móc áo, nến 

cốc, áo mưa, mũ bảo hiểm, bột giặt, nước rửa chén, xà bông cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã 

giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước lau nhà và lau bếp, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và 

rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải, nước súc miệng, chế phẩm nhuộm tóc, nước hoa, son, 

phấn, thuốc diệt côn trùng, vải, quần áo may sẵn, khăn, ga, gối, nệm chiếu, chăn, giày, 

dép, túi xách, dây nịt, đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông, hoa giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ 

lạnh, đầu đĩa, máy ảnh, máy điện thoại, bếp điện, máy tính, loa, lò vi sóng, máy xay sinh 

tố, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, đèn điện, quạt điện, dụng cụ vật liệu bao gói chứa 

đựng sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-35651 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Vệt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ch−c năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35652 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  
(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ch−c năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-35653 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35654 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35655 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên - Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2017-35656 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35657 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35658 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-35659 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35660 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Alpha Pháp  (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35662 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A5.5.20; A5.11.11 

(591) Trắng, xanh da trời, xanh da trời đậm, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HAVICO   (VN) 
18-20 đường 28, phường An Phú, quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Chậu hoa. 
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(210) 4-2017-35663 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.5; A3.7.24; 4.5.15 
(731) Công ty cổ phần GOALIFY  (VN)

194 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm thiết lập và theo dõi mục tiêu công việc; 

phần mềm gắn kết nhân sự; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm thiết lập 
và theo dõi mục tiêu công việc, phần mềm gắn kết nhân sự, phần mềm máy tính [ghi sẵn], 
phần mềm ứng dụng máy vi tính [có thể tải về], phần cứng máy tính; tư vấn quản lý nhân 
sự; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 
dịch về thương mại và kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hoá và dịch vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần 
mềm máy tính như một dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2017-35664 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.5; A3.7.24; 4.5.15 
(591) Hồng. 
(731) Công ty cổ phần GOALIFY  (VN)

194 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm thiết lập và theo dõi mục tiêu công việc; 

phần mềm gắn kết nhân sự; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm thiết lập 

và theo dõi mục tiêu công việc, phần mềm gắn kết nhân sự, phần mềm máy tính [ghi sẵn], 

phần mềm ứng dụng máy vi tính [có thể tải về], phần cứng máy tính; tư vấn quản lý nhân 
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sự; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 

dịch về thương mại và kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 

người bán hàng hoá và dịch vụ; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 

mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung cấp phần 

mềm máy tính như một dịch vụ. 
 

 
(210) 4-2017-35665 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3 

(591) Vàng nâu. 

(731) Nhữ Quốc Hải  (VN) 
Số 212B Hàng Bông, phường Hàng 

Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng; xoa bóp, dịch vụ trị liệu.  
 
 

(210) 4-2017-35666 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.15.15; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh đen, xanh nước biển, trắng. 

(731) YOUNG CHEMICAL CO., LTD.   (KR) 

80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, 

Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng dính dùng cho mục đích y tế; miếng băng dính dùng cho mục đích y tế; 

băng dùng để băng bó; vật liệu băng bó [dùng trong y tế]; cao dán; cao dán dùng cho mục 

đích y tế. 
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(210) 4-2017-35667 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.3; 2.5.1; A2.5.24; 6.1.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

tím, hồng, xanh dương nhạt, xanh lam 
nhạt, đen, trắng. 

(731) Võ Thị Thanh Hà   (VN) 
D112 phố Trúc, khu đô thị Ecopark, xã 
Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, trường mầm non, trường mẫu giáo.  

 

 
(210) 4-2017-35668 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị lọc 

nước Minh Vương  (VN) 
1469 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống; máy lọc nước sinh hoạt; máy lọc nước công nghiệp; máy 

lọc nước có chức năng làm nóng và lạnh nước; thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và 
công nghiệp; linh kiện máy lọc nước, cụ thể là lõi lọc nước.  

 

 
(210) 4-2017-35670 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đoàn Dương Thu Hương   (VN) 
Số 30 Nguyễn Cao, khu Nam Thiên 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bánh mỳ kẹp nhân; bánh pizza; bánh ngọt; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết đóng chai; 
nước uống có ga; nước ép trái cây (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bánh kẹo, đồ uống không có cồn, 
nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai, lương thực và thực phẩm.  
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Nhóm 41: Dạy làm bánh; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-35671 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải   (VN) 
Tổ 55 phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đội đầu, đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2017-35672 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA RENOWN 

(ALSO TRADING AS RENOWN 
INCORPORATED)   (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần áo, trang phục; quần áo, trang phục may sẵn; tã lót trẻ em 

(trang phục); quần áo bơi; áo mưa; trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang; giày; mũ; 
trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ; quần áo lót bó tạo dáng; áo 
choàng lễ; dải khăn choàng qua vai dùng cho trang phục; mũ đội khi tắm; mặt nạ dùng 
khi ngủ; quần áo, trang phục cưới; khăn choàng dùng khi cắt tóc.  

 
 

(210) 4-2017-35673 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) KAO YUNG - CHEN   (TW) 

No. 54, Dabei Rd., Shilin Dist., Taipei 
City 111, Taiwan (R.O.C.)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện bao gồm cung cấp 

trà, cà phê, ca cao, đồ uống có ga hoặc đồ uống làm từ nước ép trái cây; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2017-35674 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 20.5.7; A25.7.21; 26.3.1; 26.11.22; 

A15.9.11 
(591) Vàng, đen. 
(731) Phạm Quang Chiến (VN)  (VN) 

Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đã kỹ thuật số; 

ống nói (micrô); bộ trộn âm (micxơ). 
 

 
(210) 4-2017-35675 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Polly  (VN) 
Số 16 ngõ 306 phố Tây Sơn, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; quần áo nam; giày dép nam; áo sơ mi nam. 

 

 
(210) 4-2017-35678 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải (dùng để giặt); chất tẩy rửa để giặt dùng cho gia đình; chế 

phẩm để giặt khô. 
 

 
(210) 4-2017-35679 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 

A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OLAFARM  (VN) 
27A Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm; thạch trái cây, thạch hoa quả, nước quả nấu đông. 
 

 
(210) 4-2017-35680 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OLAFARM   (VN) 
27A Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch cho thực phẩm; thạch trái cây, thạch hoa quả, nước quả nấu đông. 

 

 
(210) 4-2017-35682 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư NC Việt 

Nam  (VN) 
12/11 đường P, khu phố Mỹ Tú 2-CN2-1, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 28: Bột đất sét cho trẻ em (thuộc về đồ chơi); đồ chơi; trò chơi; thiết bị trò chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35683 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 2.9.1; 3.11.1; 3.7.17; 

A3.7.24; 3.7.16; 4.3.3; 5.3.20; A5.1.16; 
A5.5.20; A5.5.21 

(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, xanh dương nhạt, xanh cốm, da 
cam. 

(731) TOTO LIMITED  (MT) 
Level 1, Blue Harbour Business Centre, 
Ta Xbiex Yacht Marina, Ta Xbiex, Xbx 
1027, Malta 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống có ga; các đồ uống không có cồn khác; nước hoa quả; 

nước uống làm từ hoa quả; si rô và các nguyên liệu để làm đồ uống. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1330 

(210) 4-2017-35685 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) L.B.S.LABORATORY LIMITED 

PARTNERSHIP  (TH) 
984/1 Soi Pridi Phanomyong 40, 
Sukhumvit 71 Road, Khlong Tan Nuea, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc giảm đau; thuốc kháng sinh; thuốc chống bệnh thấp khớp; thuốc hỗ trợ 

tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc dùng cho mục đích thú y; dược phẩm; 
thuốc dùng cho người; thảo dược; nước thơm dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35686 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) L.B.S.LABORATORY LIMITED 

PARTNERSHIP  (TH) 
984/1 Soi Pridi Phanomyong 40, 
Sukhumvit 71 Road, Khlong Tan Nuea, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc giảm đau; thuốc kháng sinh; thuốc chống bệnh thấp khớp; thuốc hỗ trợ 

tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc dùng cho mục đích thú y; dược phẩm; 
thuốc dùng cho người; thảo dược; nước thơm dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35687 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 

Thôn 04B, xã Tân Dương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2017-35689 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 

Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-35690 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.15.9; 26.15.11 

(591) Vàng. 

(731) PT CITATAH TBK  (ID) 

Jalan Tarum Timur No. 64 Desa 

Tamelang, Kecamatan Purwasari, 

Karawang 41373, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Thạch cao mịn (alabat); đá nhân tạo; kính xây dựng; vật liệu xây dựng, không 

bằng kim loại; đá vôi; tượng nhỏ bằng đá hoặc đá cẩm thạch; gạch lát sàn, không bằng 

kim loại; ván sàn gỗ; sàn không bằng kim loại; đá hoa cương (granit); bia mộ bằng đá; đá 

cẩm thạch; vật liệu khảm ghép phi kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu đúc không 

bằng kim loại, dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng dạng tấm, không bằng kim loại; 

sàn gỗ dạng tấm; thạch anh; đá khối dùng trong xây dựng; chất kết dính dùng cho chế tác 

đá; đá lát sàn không bằng kim loại; ngói không bằng kim loại; ngói không bằng kim loại, 

dùng trong xây dựng; kết cấu bao mộ hoặc mồ mả, không bằng kim loại; mộ tưởng niệm, 

không bằng kim loại; bia tưởng niệm dạng tấm, không bằng kim loại; bia tưởng niệm 

dùng để khắc, không bằng kim loại; tấm ốp tường, không bằng kim loại dùng trong xây 

dựng; tác phẩm nghệ thuật bằng đá hoặc cẩm thạch. 
 

 
(210) 4-2017-35691 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.3.23; 26.11.3 

(731) GUANGZHOU YIDONG 

ELECTROMECHANICAL CO. LTD.  

(CN) 

No. 42, Dabu Road, Xinhua Street, 

Huadu District, Guangzhou City, 

Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cơ điện dùng chế biến thực phẩm; máy bao gói; máy sơ chế, chế biến thực 

phẩm dùng trong nhà bếp, dùng điện, không dùng cho mục đích nấu nướng; máy làm sữa 

đậu nành, dùng điện, cho mục đích gia dụng (không có chức năng nấu nướng); máy hàn 

kín dùng cho mục đích công nghiệp; máy đóng gói thực phẩm; máy ép mía; máy chế biến 

thực phẩm, dùng điện; máy nghiền bột dùng trong ngành thực phẩm. 
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(210) 4-2017-35692 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; A26.11.8 
(731) YUNG-HUI HUANG  (TW) 

No.4, Ln. 34, Xinzhong N. Rd., Zhongli 
Dist., Taoyuan City 320, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn công ty, cụ thể là tư vấn điều hành kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch 

trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ qua mạng máy tính hoặc 
trang web; siêu thị chuyên về bánh mì, rau tươi; đại lý xuất nhập khẩu; bán buôn và bán lẻ 
thực phẩm; bán buôn và bán lẻ đồ uống. 

 

 
(210) 4-2017-35693 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 10.3.7; 25.12.1; 26.3.4; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dũ Thành  (VN) 
Số 91 đường số 75, khu định cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc) tươi; quả phỉ tươi; quả hạt dẻ tươi. 
 

 
(210) 4-2017-35695 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.7.1; A19.7.16 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát  (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2017-35696 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; 5.3.20; 11.3.14; 

A5.3.14; 26.4.2 

(591) Đỏ, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát   (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược [dùng cho mục đích y tế]; thảo dược.  

 

Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-35698 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) YUKDAEJANG INC.  (KR) 

10th Floor, 164, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúp thịt bò cay Hàn Quốc với rau [Yukgaejang]; nước luộc thịt; nước dùng; 

xúp; thịt dùng làm thức ăn cho người [thịt tươi]; thịt dùng làm thức ăn cho người [thịt đã 

làm lạnh]; thịt dùng làm thức ăn cho người [thịt đông lạnh]; rau đông lạnh; thịt đã sấy 

khô; rau đã sấy khô. 

 

Nhóm 30: Xốt [gia vị]; xốt [gia vị] cho món xúp thịt bò cay Hàn Quốc với rau 

(Yukgaejang); gia vị thực phẩm; gia vị; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; 

mì sợi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; hỗ trợ quản 

lý kinh doanh về nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc 

thiết lập và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ bán buôn món xúp thịt bò cay 

Hàn Quốc với rau (Yukgaejang) đã được nấu chín; dịch vụ bán lẻ món xúp thịt bò cay 

Hàn Quốc với rau (Yukgaejang) đã được nấu chín; dịch vụ công bố/quảng bá sản phẩm, 

dịch vụ mới cho người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; quảng cáo; hỗ 

trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh liên quan đến marketing. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ thông tin về nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc. 
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(210) 4-2017-35699 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.3 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) YUKDAEJANG INC.  (KR) 

10th Floor, 164, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Xúp thịt bò cay Hàn Quốc với rau [Yukgaejang]; nước luộc thịt; nước dùng; 

xúp; thịt dùng làm thức ăn cho người [thịt tươi]; thịt dùng làm thức ăn cho người [thịt đã 

làm lạnh]; thịt dùng làm thức ăn cho người [thịt đông lạnh]; rau đông lạnh; thịt đã sấy 

khô; rau đã sấy khô. 

 

Nhóm 30: Xốt [gia vị]; xốt [gia vị] cho món xúp thịt bò cay Hàn Quốc với rau 

(Yukgaejang); gia vị thực phẩm; gia vị; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia dụng; 

mì sợi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng quyền; hỗ trợ quản 

lý kinh doanh về nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc 

thiết lập và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ bán buôn món xúp thịt bò cay 

Hàn Quốc với rau (Yukgaejang) đã được nấu chín; dịch vụ bán lẻ món xúp thịt bò cay 

Hàn Quốc với rau (Yukgaejang) đã được nấu chín; dịch vụ công bố/quảng bá sản phẩm, 

dịch vụ mới cho người khác; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; quảng cáo; hỗ 

trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh liên quan đến marketing. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ thông tin về nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc. 
 

 
(210) 4-2017-35700 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.25; A26.11.8; 5.13.25 

(591) Vàng. 

(731) Công ty cổ phần Lạc Việt  (VN)
159-163 Thùy Vân, phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử có thưởng; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 

tuyến; dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ 

cung cấp trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài. 
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(210) 4-2017-35701 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FAVEUR MARCHE CO., LTD.  (JP) 

Yotsuyaarakityou Square5F, 5, 
Arakicho, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-
0007, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35702 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) EXCELLENT MEDICAL CO., LTD.  

(JP) 
2-17-33 Bunkyo, Fukui-City, Fukui, 910-
0017 JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35703 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) CAPITAL BEAUTY JAPAN CO., LTD.  

(JP) 
Ekuserento Bld. 2F, 2-17-33 Bunkyo, 
Fukui-shi, Fukui, 910-0017, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35704 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) FAVEUR MARCHE CO., LTD.  (JP) 

Yotsuyaarakityou Square5F, 5, 
Arakicho, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-
0007, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-35705 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Dương Mạnh Tân  (VN) 

D11-09 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê mang đi; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-35708 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 8.1.6; A8.5.3 
(591) Xám, trắng, đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích. 

 

 
(210) 4-2017-35709 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; 5.7.11 
(591) Cam, xanh lá, vàng, đen, đỏ, be. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua có hương vị trái cây; sữa; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu).  
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(210) 4-2017-35710 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; 5.7.12; A5.7.22
(591) Vàng, nâu, tím, đen, trắng, be, đỏ, xám, 

xanh. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua có hương vị trái cây; sữa; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

(210) 4-2017-35711 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.12; A5.7.22; 3.2.1; A3.2.24; 

A3.2.25; A24.17.12 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đen, 

be, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua có hương vị trái cây; sữa; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2017-35712 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; 5.7.20; A5.7.22
(591) Xanh lá, cam, đen, trắng, xanh dương, 

be, xanh lá, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua có hương vị trái cây; sữa; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu).  
 

 
(210) 4-2017-35713 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.14; 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25; A5.7.22
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, be, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua có hương vị trái cây; sữa; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

 
(210) 4-2017-35714 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, be, đen, đỏ, xám. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua có hương vị trái cây; sữa; đồ uống từ sữa (sữa là chủ yếu).  

 

 
(210) 4-2017-35715 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, bạc. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

đông lạnh KIDO   (VN) 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh].  
 

 
(210) 4-2017-35716 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; A12.1.10 
(591) Xanh cô ban, xanh da trời, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nệm Hồng Linh   (VN) 
Số 48, ấp Thạnh Lạc Đông, xã Thạnh 
Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm) các loại (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2017-35717 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Số 101A, ngõ 1 phố Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh và các loại phụ kiện dùng cho nhà tắm và nhà vệ sinh thuộc 

nhóm này . 
 

 
(210) 4-2017-35718 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.13; 4.5.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, hồng, tím, xám, nâu, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, cam, 
đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Võ Ngọc Minh  
(VN) 
129/10/13 Phan Đình Giót, tổ 94, khu 
10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng đã qua chế biến (đậu phộng rang muối, đậu phộng rang tỏi); hạt 

điều rang tỏi; khô gà lá chanh (đã qua chế biến, đóng gói).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35719 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Lê Thị Hoài Thương  (VN) 

Khu 1, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bán hàng trực tuyến các sản phẩm: thời trang: giầy 

túi, phụ kiện, chăn ga, nguyên liệu may mặc (vải, kim chỉ, cúc, khóa quần áo), đồng hồ, 
quà tặng lưu niệm (thú nhồi bông, kỷ niệm chương), đồ dùng hàng ngày, mẹ và bé (quần 
áo trẻ em, ô tô điện, cầu trượt, búp bê, bộ xếp hình,) thực phẩm đặc sản (trà, rượu, cà phê, 
bánh kẹo) văn phòng dã ngoại (lều, bạt, bếp ga mini) văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao 
(tạ tay nhựa, xà đơn, xà ghép, máy tập cơ bụng, máy chạy bộ), đồ điện gia dụng (xoong, 
nồi, máy xay sinh tố, máy lọc nước, máy giặt, tủ lạnh, siêu điện, lò nướng), vật liệu xây 
dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng kim loại (bulong, ốc vít), máy tính điện thoại, phụ 
tùng ô tô, xe máy (gương, lốp, phanh, đèn), thiết bị điện (ổ cắm, dây điện) và máy móc 
công nông nghiệp (máy cày, máy gặt, máy cắt cỏ); cửa hàng bày bán các sản phẩm: thời 
trang: giầy túi, phụ kiện, chăn ga, nguyên liệu may mặc (vải, kim chỉ, cúc, khóa quần áo), 
đồng hồ, quà tặng lưu niệm (thú nhồi bông, kỷ niệm chương), đồ dùng hàng ngày, mẹ và 
bé (quần áo trẻ em, ô tô điện, cầu trượt, búp bê, bộ xếp hình,) thực phẩm đặc sản (trà, 
rượu, cà phê, bánh kẹo) văn phòng dã ngoại (lều, bạt, bếp ga mini) văn phòng phẩm, dụng 
cụ thể thao (tạ tay nhựa, xà đơn, xà ghép, máy tập cơ bụng, máy chạy bộ), đồ điện gia 
dụng (xoong, nồi, máy xay sinh tố, máy lọc nước, máy giặt, tủ lạnh, siêu điện, lò nướng), 
vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu xây dựng kim loại (bulong, ốc vít), máy tính điện 
thoại, phụ tùng ô tô, xe máy (gương, lốp, phanh, đèn), thiết bị điện (ổ cắm, dây điện) và 
máy móc công nông nghiệp (máy cày, máy gặt, máy cắt cỏ).  

 

 
(210) 4-2017-35720 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt lợn, thịt lợn ướp, thịt lợn muối xông khói, thịt giăm bông, thịt đã được 
bảo quản.   

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; động vật sống; thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm; chế 
phẩm để vỗ béo vật nuôi.  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; trang trại trồng trọt; trợ giúp về thú y.  
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(210) 4-2017-35723 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; A26.11.8 

(731) Hộ kinh doanh Bách Khoa  
(VN) 
59 đường Liên khu phố 5-11-12, khu phố 

5, phường Bình Trị Đông, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử xe gắn máy như: bộ sạc điện; bộ vi mạch.  
 

 
(210) 4-2017-35725 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải 
Sản   (VN) 
356/21 Bạch Đằng, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 21: Chậu [đồ chứa đựng]; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; 

bình thon cổ; chậu hoa; đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng; lọ cắm hoa; bình cắm hoa; đồ gốm 

để chứa đựng; bồn hoa để cửa sổ. 
 

 
(210) 4-2017-35726 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.15 

(591) Đỏ, xanh dương, hồng nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần EZ COSMETIC 
Việt Nam  (VN) 
145/17 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa như: nước lau sàn, nước lau bàn, nước lau kính, nước tẩy 

rửa đa năng.  
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(210) 4-2017-35728 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Trường Gia 
Phát   (VN) 
151/6 Phát Chi, xã Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 

Nhóm 31: Rau tươi, hoa tươi; củ tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2017-35730 (220) 31.10.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Đặng Văn Quý   (VN) 
Thôn Minh Tân, xã Trung Lộc, huyện 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-35732 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Dũng Vương  (VN) 
Số 78, đường số 1, khu nhà ở thương mại 
Đường Sắt, khu phố Thống Nhất 1, 
phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công đúc đồng mỹ nghệ; gia công cơ khí; đúc đồng.  

 

 
(210) 4-2017-35733 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Hưng   (VN) 
Số nhà 313 đường Nguyệt Cư, Hòa 
Phong, phường Minh Nông, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ 
phẩm; son môi; chế phẩm collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-35734 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm kính 
Đại Dương  (VN) 
567-569 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê hoà tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căn tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2017-35735 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ HEALTHY LIFE   (VN) 
Lầu 2, số 2 đường Nguyễn Thị Thập, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-35736 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.18; A1.1.10; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng, 

vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Quân Nguyên  

(VN) 
Số nhà 21, tổ 4, khu 9, phường Bãi Cháy, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hàu sữa chưng thịt; hàu kho té; hàu sấy ngũ vị; chả hàu; nem hàu; ruốc tôm. 
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(210) 4-2017-35737 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng nhạt, xanh 

dương, cam đỏ, xanh đậm. 

(731) Công ty TNHH nuôi trồng sản 
xuất và chế biến dược liệu 
Đông Bắc  (VN) 
Tổ 98, khu 8A, phường Cẩm Phú, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-35740 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A3.9.24; 3.9.16 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống thủy sản 
AQUA ONE  (VN) 
Thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 31: Thủy sản (tôm giống).  
 

 
(210) 4-2017-35741 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A3.9.24; 3.9.16; 1.15.15; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giống thủy sản 
AQUA ONE  (VN) 
Thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận   

 

(511)   Nhóm 31: Thủy sản (tôm giống).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-35742 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Giang  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, dây cáp điện, ắc quy, đèn nháy (tín hiệu phát sáng), tụ điện, dụng cụ 

đo điện.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, marketing.  

 

 
(210) 4-2017-35743 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) KWAN STAR CO., LTD.   (VN) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2017-35744 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.    (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.   

 

 
(210) 4-2017-35745 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD.    (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.   
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(210) 4-2017-35747 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; A1.1.10; A1.1.4 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Duyên  (VN) 

Số 256H đường Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã sơ chế, bảo quản; lạc đã chế biến; hạt, đã chế biến; trái cây được 
bảo quản. 

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; hạt tiêu; ớt (gia vị); ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu: hạt điều, lạc, hạt đã 
chế biến, trái cây được chế biến, bảo quản, cà phê, trà, hạt tiêu, ớt (gia vị), ca cao. 

 

 
(210) 4-2017-35748 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.4; A5.5.21; 5.5.19 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Duyên  (VN) 

Số 256H đường Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày giới thiệu: dầu ăn, dầu ô liu 
nguyên chất, dầu ô liu dùng cho thực phẩm, dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn, dầu hạt cọ 
cho thực phẩm, dầu cọ cho thực phẩm, dầu vừng dùng cho thực phẩm, dầu đậu nành dùng 
cho thực phẩm, dầu dừa dùng cho thực phẩm, dầu cải cho thực phẩm, dầu ngô dùng cho 
thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35749 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Hùng 
Đạt  (VN) 
41 khu tái định cư Chợ Cầu Xáng, đường 
số 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Tụ điện.  
 

 
(210) 4-2017-35750 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 26.4.2 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Dương Quang Trung   (VN) 
Số 63 phố Phủ Thượng Đoạn, phường 
Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy tính]; phần cứng máy tính; 

phần mềm máy tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; bàn phím máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính; quảng cáo máy tính; xuất nhập khẩu máy tính; mua bán 
phần mềm máy tính; quảng cáo thiết bị xử lý trung tâm; xuất nhập khẩu phần cứng máy 
tính. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; tư vấn, sửa chữa phần cứng 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-35751 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Dương Quang Trung   (VN) 
Số 63 phố Phủ Thượng Đoạn, phường 
Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; tạo hình trang trí trên 
thực phẩm; cho thuê thiết bị nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2017-35752 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Đặng Văn Việt   (VN) 
Nhà thấp tầng 32, TT2, tổ 9, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; tấm chắn của máy bơm; màng chắn của máy bơm; máy bơm dầu 

mỡ; máy bơm bia, máy bơm mỡ để bôi trơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy bơm quảng cáo máy bơm; xuất nhập khẩu máy bơm.  
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(210) 4-2017-35753 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Văn Thị Thanh Trang   (VN) 
Số 06/2 Hải Thượng, phường 06, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán túi xách; mua bán giày; mua bán dép; quảng cáo 

quần áo; xuất nhập khẩu quần áo.  
 

 
(210) 4-2017-35755 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Tím, xanh, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu JK  
(VN) 
14/36 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí, đồ trang sức và dụng cụ học tập 
(được làm từ đất sét polimer), cụ thể như: tranh lưu niệm, đồ trang trí gắn đầu bút, ly tách 
lưu niệm.  

 

 
(210) 4-2017-35756 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Hoàn Mỹ  
(VN) 
127/1/17 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Dung môi dùng cho máy in.  
 

 
(210) 4-2017-35757 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Hoàng Nghĩa  (VN) 
670 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, ampli, đầu đĩa, đầu karaoke, micrô, bộ trộn âm thanh.  
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(210) 4-2017-35759 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh, đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Nhà 
Chung Lacasa   (VN) 
13B ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
 

 
(210) 4-2017-35760 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VIETART FOOD & 
BEVERAGE   (VN) 
Số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-35761 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
THALLO  (VN) 
Số 104 đường Hoàng Diệu, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 

và dụng cụ phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; marketing; quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán 

lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế. 
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1350 

(210) 4-2017-35762 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
THALLO   (VN) 
Số 104 đường Hoàng Diệu, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 

và dụng cụ phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; marketing; quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán 
lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35763 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
THALLO  (VN) 
Số 104 đường Hoàng Diệu, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 

và dụng cụ phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; marketing; quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán 
lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35764 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 2.3.1; A2.3.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, xanh 

dương, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
THALLO  (VN) 
Số 104 đường Hoàng Diệu, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị 

và dụng cụ phẫu thuật; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; marketing; quảng cáo; dịch vụ bán buôn, bán 
lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế. 
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(210) 4-2017-35765 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ IDP  (VN) 
316 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-35766 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; 26.1.1; 25.5.1; 24.15.2 (540) 

  

(731) Hà Thanh Liêm  (VN) 
125/17/17 đường số 9, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-35767 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.23; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LQF Việt Nam  
(VN) 
Số 82 phố Khuất Duy Tiến, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; dextrin [hồ, keo]; chất dính dùng trong công 

nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường.  
 

 
(210) 4-2017-35768 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Cam, xanh lá cây đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LQF Việt Nam  
(VN) 
 Số 82 phố Khuất Duy Tiến, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; dextrin [hồ, keo]; chất dính dùng trong công 
nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường.  

 

 
(210) 4-2017-35771 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thực phẩm Thảo Nguyên 
Xanh  (VN) 
20 Hoàng Kế Viêm, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò úc đông lạnh; thịt bò Mỹ đông lạnh; cá đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2017-35772 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Anh Tuân  (VN) 
Km 20, Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 
Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào gói các loại.  

 

 
 

(210) 4-2017-35773 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Anh Tuân  (VN) 
Km 20, Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 
Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào gói các loại.  

 

(210) 4-2017-35774 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thuận 

Ký  (VN) 
23-25, đường Trưng Nhị, phường 1, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn.  
 

 
(210) 4-2017-35775 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 3.1.1; A3.1.24; 7.1.5; A7.1.12; 

24.1.1; 25.1.6; 25.1.15; A26.4.6 
(731) Tổng công ty Cổ phần Bia 

Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội  
(VN) 
183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-35777 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.3.1; A25.3.15; 26.1.6 
(591) Đỏ. 
(731) IRINGO CO., LTD  (KR) 

403, Hambangmoe-ro, Namdong-gu, 
Incheon, 21638, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi lắp ghép dạng khối; bộ đồ chơi xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-35778 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Ngọc Lý  (VN) 
ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, huyện 
Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch nung; gạch không nung. 

 

 
(210) 4-2017-35779 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.24; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Cam, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phát Cà 
Mau  (VN) 
Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (chi tiết: bột cá dùng làm thức ăn cho động vật). 
 

 
(210) 4-2017-35780 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phát Cà 
Mau  (VN) 
Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (chi tiết: bột cá dùng làm thức ăn cho động vật). 
 

 
(210) 4-2017-35781 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.21; 3.9.1; A3.9.24; 26.1.6 

(591) Cam, đỏ trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phát Cà 
Mau  (VN) 
Khóm 12, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (chi tiết: bột cá dùng làm thức ăn cho động vật). 
 

 
(210) 4-2017-35786 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa  (VN) 
595/35/12/CMT8, phường 15, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-35787 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Kim Thoa  (VN) 
595/35/12/CMT8, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35788 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Japan Việt 
Nam  (VN) 
Xóm 6, thôn Yên Phú, xã Văn Phú, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nhũ; sơn chống thấm; sơn phủ; sơn lót; sơn bóng.  

 

 
(210) 4-2017-35789 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 24.17.21; 

26.1.1; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Trúc  (VN) 
113/51 đường 11, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc cổ truyền; dược phẩm dùng cho người; thuốc dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối bao gồm các sản phẩm: thuốc cổ truyền, 
dược phẩm dùng cho người, thuốc dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2017-35790 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 

A11.3.2; 25.7.25 
(591) Cam vàng, trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hoàng  (VN) 
Xóm Long Minh, xã Thạch Tiến, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, dịch vụ tổ chức và quản lý kinh doanh hệ 

thống nhượng quyền bao gồm các sản phẩm: đồ uống trên cơ sở trà (cụ thể: trà sữa), trà, 
cà phê. 
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Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-35791 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Vĩnh Lộc  (VN) 
Số 11 đường 2G, khu dân cư Nam Hùng 
Vương - Bắc Trần Văn Kiểu, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; máy vi tính; thiết bị điều 
khiển từ xa. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng tin điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ viễn thông; truyền phát 
dữ liệu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật dữ liệu; bảo dưỡng phần mềm máy 
tính. 

 

 
(210) 4-2017-35792 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.11.3; A26.11.8; 

26.7.25 
(731) ADUI BRAKE INDUSTRY INC.  (TW) 

No. 16, Ln. 34, Xingren Rd., Tamsui 
Dist., New Taipei City 251, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; xéc măng phanh cho xe cộ; má 

phanh dùng cho xe ô tô; đĩa phanh dùng cho xe cộ; phanh cho xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-35793 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 26.4.4; 26.4.9; 26.2.7 
(731) ADUI BRAKE INDUSTRY INC.   (TW) 

No. 16, Ln. 34, Xingren Rd., Tamsui 
Dist., New Taipei City 251, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 12: Lót phanh cho xe cộ; guốc hãm cho xe cộ; xéc măng phanh cho xe cộ; má 

phanh dùng cho xe ô tô; đĩa phanh dùng cho xe cộ; phanh cho xe cộ. 
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(210) 4-2017-35794 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; A5.1.5; 

A5.1.16; A5.5.20 

(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Việt Nam UKR  (VN) 
22B/12 đường Lam Sơn, phường 2, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-35795 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.15.3; 24.15.21; 26.3.3; A26.3.5; 

26.3.23 

(591) Xanh dương, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thẩm định 
giá Việt Tín  (VN) 
Tầng 01, tòa nhà 110 Nguyễn Chí 

Thanh, phường 03, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá và thẩm định giá. 

 

 
(210) 4-2017-35796 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Phước NT  
(VN) 
Tân Xương 1, xã Suối Cát, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm; quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; phân 

tích giá cả thị trường; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; 

nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2017-35799 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 

(591) Da cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồi Sinh Và 
Phát Triển  (VN) 
Số nhà 32 ngách 141/5, ngõ 141 phố Lê 

Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; dược thảo; trà thảo dược; chất bổ 

sung dinh dưỡng; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản. 

 

Nhóm 31: Sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; cây giống. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống có gaz; đồ uống không có cồn; 

chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong 

không chứa cồn. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có chứa rau quả; 

rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn trên cơ sở được pha trộn sẵn, không có bia. 
 

 
(210) 4-2017-35800 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Phạm Duy Long  (VN) 
Cầu Tiên, phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc.  
 

 
(210) 4-2017-35801 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.5.1; A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 

(591) Đen, vàng đồng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ SEVEN TEA  (VN) 
69/1/15 đường D2, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, bánh ngọt.  
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(210) 4-2017-35802 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 

và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 

Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí, cụ thể là: máy làm gạch, ngói, máy dập đúc, máy cắt, máy hàn, 

động cơ điện, máy mài.  
 

 
(210) 4-2017-35803 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phương Đông  

(VN) 
Số 66 đường Lê Văn Lương, khu Nam 
Thăng Long 2, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-35804 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Phương Đông  

(VN) 
Số 66 đường Lê Văn Lương, khu Nam 
Thăng Long 2, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2017-35805 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Phương Đông  

(VN) 
Số 66 đường Lê Văn Lương, khu Nam 
Thăng Long 2, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-35806 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh ngọc, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Phương Đông  

(VN) 
Số 66 đường Lê Văn Lương, khu Nam 
Thăng Long 2, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-35807 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 

và sản xuất vật liệu mới 
Trung Hậu   (VN) 
168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt 
Nam (VIET NAM IPS INTERPRO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí, cụ thể là: máy làm gạch, ngói; máy dập đúc; máy cắt; máy hàn; 
động cơ điện; máy mài  
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(210) 4-2017-35808 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, đen, tím, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Phượng  (VN) 
18 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hoá mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35810 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; 1.15.15 
(731) SHENYANG DESHI COLD DRINKS 

FOOD CO., LTD.  (CN) 
No.600, Tongcheng Road, Hunnan 
District, Shenyang City, Liaoning 
Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; sủi cảo [bánh hấp có nhân]; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; sữa 

chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; kem trái cây [đá lạnh]. 
 

 
(210) 4-2017-35812 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.4.10; A26.1.18 
(731) Công ty T.N.H.H sản xuất gốm 

sứ và thương mại Nam Dương  
(VN) 
Số 7A, ngõ 207 đường Quang Trung, 
phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ mỹ nghệ; đồ sứ cho mục đích gia dụng.  
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(210) 4-2017-35813 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Vàng, xanh, đen. 
(731) Công ty T.N.H.H sản xuất gốm 

sứ và thương mại Nam Dương  
(VN) 
Số 7A, ngõ 207 đường Quang Trung, 
phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ mỹ nghệ; đồ sứ cho mục đích gia dụng.  

 

 
(210) 4-2017-35814 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 6.1.2; 26.4.3 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý 

Hằng  (VN) 
Số nhà 205, đường Trần Hưng Đạo, khu 
3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc trừ sâu tự động.  
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2017-35815 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.4.3 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thuý 

Hằng  (VN) 
Số nhà 205, đường Trần Hưng Đạo, khu 
3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc trừ sâu tự động.  

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu.   
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(210) 4-2017-35816 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần cà phê 

GOLDEN BEANS  (VN) 
Số 29/9D-29/9E-29/9F Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-35817 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 26.1.1; 24.15.21; A24.15.11; 

26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Xuân Việt   (VN) 
51/117 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính bơi; thiết bị thở dùng khi bơi lặn; kính bảo vệ dùng khi chơi các môn thể 
thao; kính râm; kính chắn tia có hại cho mắt khi sử dụng máy tính và điện thoại.   

 

Nhóm 25: Quần áo bơi; mũ bơi.  
 

Nhóm 28: Phao bơi; áo phao; chân nhái để bơi; bàn quạt [dụng cụ để rèn luyện bơi]; máy 
móc, thiết bị thể thao để tập luyện môn bơi. 

 

 
(210) 4-2017-35818 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Xuân Việt   (VN) 
51/117 Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính bơi; kính chắn tia có hại cho mắt khi sử dụng máy tính và điện 

thoại; kính bảo vệ dùng khi chơi các môn thể thao; kính đeo mắt; kính đeo mắt thông 
minh.   
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(210) 4-2017-35819 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 3.7.17; 2.9.1 

(591) Xanh, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần May Sài Gòn 
3  (VN) 
40/32 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác (jacket); áo sơ mi; quần tây nam nữ; quần kaki nam nữ; quần áo jean; 

quần áo thể thao; quần áo trượt tuyết; váy các loại và các sản phẩm quần áo thời trang 

may sẵn thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán áo khoác (jacket), áo sơ mi, quần tây nam nữ, quần kaki nam nữ, 

quần áo jean, quần áo thể thao, quần áo trượt tuyết, váy các loại và các sản phẩm quần áo 

thời trang may sẵn.   
 

 
(210) 4-2017-35820 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần UFUTURE  
(VN) 
Số 433/20 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1B, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 

 
(210) 4-2017-35823 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 1.13.1; 14.1.13 

(591) Xanh dương, xanh tím than. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần UFUTURE  
(VN) 
Số 433/20 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1B, 

phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1365 

(210) 4-2017-35824 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Xanh tím than, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần UFUTURE  
(VN) 
Số 433/20 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1B, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác.  

 

 
(210) 4-2017-35825 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.  (JP) 
1 - 2, Hiranomachi Nichome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất ăn kiêng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán; chất tẩy uế; chất diệt động 
vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2017-35826 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.13; 26.1.2; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại 

ORYX  (VN) 
Lầu 6, phòng 6.1, cao ốc văn phòng Tuấn 
Minh, số 90-92 đường Lê Thị Riêng, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu điezel; chất bôi trơn; dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu động 

cơ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dầu điezel, chất bôi trơn, dầu nhờn, mỡ để bôi trơn, dầu để bôi trơn, 
dầu động cơ; xuất nhập khẩu: dầu điezel, chất bôi trơn, dầu nhờn, mỡ để bôi trơn, dầu để 
bôi trơn, dầu động cơ. 
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(210) 4-2017-35827 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Kim Cương Xanh  
(VN) 
18/10A Phạm Hùng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều; hạt điều tẩm gia vị; trái cây sấy khô.  

 

 
(210) 4-2017-35828 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Đỏ đậm, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Huệ   (VN) 
456 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

 
(210) 4-2017-35829 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH CRUSH ORGANIC 

SKINCARE Đoàn Uyên  (VN) 
Số 24 Hùng Vương, phường Mỹ Hương, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 

dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm vệ sinh dùng cho cá nhân.  
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(210) 4-2017-35832 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 15.7.1; A5.3.13; 5.3.20; 6.1.2; 

5.13.4 

(591) Xanh lá, vàng, trắng, nâu. 

(731) Hợp tác xã tinh bột nghệ Tam 
Đảo   (VN) 
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh 

Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-35833 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3; 1.1.15; 

26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần cơ khí lắp 
máy Đại Toàn   (VN) 
KĐT sinh thái Sông Hồng- Nam Đầm 

Vạc, phường Khai Quang, thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng sắt; ban công bằng sắt; cầu thang bằng sắt.  
 

 
(210) 4-2017-35834 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Cơ sở sản xuất Nguyễn Tuấn 
Anh   (VN) 
Thôn Yên Thư, xã Yên Phương, huyện 

Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm mộc mỹ nghệ gia dụng như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ. 
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(210) 4-2017-35835 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Cam, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cử Lý   (VN) 

Thôn Bồ Thầy, xã Bàn Giản, huyện Lập 
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  

 

 
(210) 4-2017-35836 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.7; 26.1.1; A3.7.24; A26.1.18 
(591) Nâu, đen, trắng. 
(731) Cơ sở sản xuất Đỗ Văn Tranh  

(VN) 
Thôn Lũng Hạ, xã Yên Phương, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm mộc mỹ nghệ gia dụng như giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  

 

(210) 4-2017-35837 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 6.1.2; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần nghệ và trà 

xanh Tam Đảo   (VN) 
Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà xanh; tinh bột nghệ dùng cho mục đích thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-35838 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Lưu Thanh Phú   (VN) 
Số 587 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn cho đồ gốm, sơn phủ, sơn chịu lửa. 
 

Nhóm 19: Gạch, gạch (vật liệu chịu lửa), đất làm gạch, gạch vuông lát nền. 
 

 
(210) 4-2017-35839 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Hứa Thu Thảo  (VN) 
ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh 
Trị, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35840 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải; túi ngủ; màn chống muỗi; khăn ăn bằng vải dệt; miếng vải 

dùng để tẩy trang; khăn phủ giường.  
 

 
(210) 4-2017-35841 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải; túi ngủ; màn chống muỗi; khăn ăn bằng vải dệt; miếng vải 

dùng để tẩy trang; khăn phủ giường.  
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(210) 4-2017-35843 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.13.4; 3.13.5; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng sẫm, xanh lá cây, 

xanh dương, tím, xanh cốm, đỏ sẫm, ghi, 
đỏ 

(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 
doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35844 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21; 26.15.15; 1.15.15; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh tím than, trắng, đen, 

xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-35846 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 2.7.12 (540) 

  

(731) Kiều Thị Thành  (VN) 
Số 8 ngách 72/52 tổ dân phố dưới 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-35848 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 
Phòng 607 tòa nhà Trung, chung cư Rice 
City Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa; bản lề bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại; ray trượt bằng kim 

loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ bếp; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho tủ áo; 
đồ kim loại dùng cho cửa gỗ.  

 
Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; phụ kiện 
bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn sưởi nhà tắm.  

 
Nhóm 21: Thùng đựng rác và các chi tiết của nó; hộp đựng giấy trong nhà vệ sinh; đồ 
chứa đựng dùng trong nhà bếp; giá để gia vị trong bếp; giá để dao thớt trong bếp; kệ để ở 
góc phòng tắm; khay dùng cho mục đích gia đình; thùng gạo, giá để dao dùng cho bàn ăn; 
dụng cụ nhà bếp (không bằng kim loại quý).  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, 
marketing, mua bán các sản phẩm sau: chậu rửa bát, vòi chậu rửa tay, bình nước nóng, 
đèn sưởi nhà tắm, quạt hút mùi, gương tắm, phụ kiện nhà tắm, bệt xí, chậu rửa, sen vòi, tủ 
chậu, bồn tắm, bồn xông hơi, xịt vệ sinh, máy sấy tay, tủ bếp, máy rửa bát, bếp từ, bếp ga, 
bếp hồng ngoại, lò vi sóng, lò nước, máy hút mùi nhà bếp, khóa, phụ kiện dùng cho hệ 
thống cửa điện tử, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống đèn, bản lề và phụ kiện kim loại 
(dùng cho giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); thiết bị điện tử gia đình (cụ thể như thiết bị và 
dụng cụ nấu nướng dùng điện), đồ trang trí nội ngoại thất (như rèm, mành, khung tranh 
ảnh, đèn trang trí, thảm trang trí).  

 

 
(210) 4-2017-35849 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xám 
(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 

Niên Kỷ   (VN) 
220 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý toà nhà (bất động sản); quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản; định giá bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường bộ; dịch vụ vận tải bằng đường thuỷ; dịch vụ vận 
tải bằng đường không; dịch vụ du lịch nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế. 
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Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

 
(210) 4-2017-35850 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A15.9.16; A15.9.10; 15.9.1; 

13.1.6 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Vạn Long  (VN) 
7/41 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng trong nhà; đèn chiếu sáng ngoài trời.  

 

 
(210) 4-2017-35851 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; A26.11.8 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Vạn Long   (VN) 
7/41 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng trong nhà; đèn chiếu sáng ngoài trời.  

 

 
(210) 4-2017-35852 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Vạn Long  (VN) 
7/41 Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng trong nhà; đèn chiếu sáng ngoài trời.  
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(210) 4-2017-35853 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.4 

(591) Đen, đỏ, trắng, hồng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TMTM   (VN) 
23 - 25 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ quả được bảo quản tẩm bột chiên hoặc nấu chín.  
 

 
(210) 4-2017-35855 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.1.30; 26.3.1; 2.1.12; 2.1.2 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần muối và 
thương mại Miền Trung  (VN) 
202 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 
 

 
(210) 4-2017-35856 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Bắc Sơn  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-

123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2017-35858 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cứng điện tử (còn gọi là ổ SSD); thiết bị bộ nhớ điện tử bền vững (còn gọi là 
bộ nhớ nash); thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị bộ nhớ bán dẫn; chất bán dẫn; thiết bị 
để lưu trữ dữ liệu; thiết bị lưu trữ bộ nhớ.  

 

 
(210) 4-2017-35859 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cứng điện tử (còn gọi là ổ SSD); thiết bị bộ nhớ điện tử bền vững (còn gọi là 
bộ nhớ nash); thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị bộ nhớ bán dẫn; chất bán dẫn; thiết bị 
để lưu trữ dữ liệu; thiết bị lưu trữ bộ nhớ.  

 

 
(210) 4-2017-35860 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) GARENA ONLINE PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis, 
Singapore 138522  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho các thiết bị thông tin liên lạc; phần mềm ứng 

dụng máy tính có thể tải xuống được; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; máy chủ dùng cho mạng internet; phần mềm máy 
tính, cụ thể là phần mềm dùng để truyền, ghi, tái tạo, hiển thị, sắp xếp, quản lý, sử dụng 
và xem lại tin nhắn,văn bản, hình ảnh, tệp tin, âm thanh, video và nội dung nghe nhìn và 
các dữ liệu khác tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên lạc giữa hai hoặc nhiều người sử 
dụng thông qua mạng máy tính, mạng thông tin liên lạc và mạng thông tin toàn cầu; công 
cụ phát triển phần mềm máy tính; phim hoạt hình; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được; chương trình máy tính dùng để theo dõi tình trạng của nhiều người sử dụng dịch vụ 
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trò chơi tương tác trực tuyến; tệp tin âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, cụ thể là 
phương tiện kỹ thuật số dưới dạng tệp tin âm thanh có thể tải xuống được và dạng tệp tin 
hình ảnh có thể tải xuống được, đặc biệt là các trò chơi video; bảng thông báo điện tử; 
phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại tế bào, cụ thể là phần mềm dùng cho 
điện thoại di động; phần mềm trò chơi video; ứng dụng phần mềm máy tính, có thể tải 
xuống được, cụ thể là phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động, máy 
tính cầm tay, máy tính xách tay, máy tính bảng đặc biệt là phần mềm trò chơi video; tệp 
tin hình ảnh có thể tải xuống được, cụ thể là hình ảnh có thể tải xuống trong lĩnh vực trò 
chơi video; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho điện thoại di động; chương trình trò chơi 
máy tính dùng cho trò chơi tương tác có nhiều người tham gia chơi thông qua mạng thông 
tin liên lạc toàn cầu.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí, tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến; xuất bản văn bản, không kể văn bản quảng cáo; dịch 
vụ câu lạc bộ những người hâm mộ (giải trí hoặc thể thao); sản xuất phim hoạt hình; cung 
cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp nhạc trực tuyến không tải xuống 
được; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng điện thoại di động, cụ thể 
là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến cho người khác thông qua mạng máy tính toàn 
cầu và mạng máy tính cục bộ; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cụ thể là kết 
nối những người chơi trò chơi trực tuyến với những người chơi khác có cùng cấp độ kỹ 
năng chơi; dịch vụ trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính, cụ thể là theo dõi người sử dụng 
dịch vụ trò chơi tương tác trực tuyến; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp các trò chơi máy tính trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống 
máy tính; chuyển đổi dữ liệu của chương trình và dữ liệu máy tính [không phải là chuyển 
đổi vật lý]; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu; thiết kế và phát triển chương trình máy tính 
cho điện thoại di động; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính cho các loại máy tính; 
chuẩn đoán lỗi chương trình máy tính, cho thuê không gian lưu trữ phần mềm dịch vụ 
SaaS; bảo trì phần mềm máy tính liên quan đến an ninh máy tính và ngăn chặn rủi ro cho 
máy tính; cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với phần mềm nhận diện trực tuyến không 
tải về được, dùng cho liên lạc bằng máy tính thông qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu; 
dịch vụ lưu trữ trên máy chủ, tư vấn công nghệ, tư vấn công nghệ viễn thông; dò tìm các 
vấn đề về phần mềm máy tính (hỗ trợ kỹ thuật); cập nhật phần mềm máy tính liên quan 
đến an ninh máy tính và ngăn chặn rủi ro cho máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; tư vấn 
công nghệ thông tin; sao lưu dữ liệu off-site; thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi máy 
tính và phần mềm thực tế ảo; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được (nhà 
cung cấp dịch vụ ứng dụng), cung cấp quyền truy cập vào mạng thông tin liên lạc toàn 
cầu để chơi các trò chơi máy tính theo hình thức cá nhân, mạng ngang hàng (peer to peer), 
trực tuyến và nhiều người cùng chơi (multiplayer). 

 

 
(210) 4-2017-35861 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Cam, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hồ Phước Hảo  (VN) 
ấp Đồng Tâm, xã  Xuân Mỹ, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; ấm đun nước, dùng điện; nồi hấp; nồi áp suất dùng 

điện; đèn điện; thiết bị làm sạch nước; quạt điện dùng cho cá nhân; bếp nấu.  
 

 
(210) 4-2017-35863 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A17.2.2; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, bạc, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nữ trang Phú Thanh  (VN) 
122/15/42 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  

 

Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, nữ trang. 
 

(210) 4-2017-35864 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương đậm 

(731) SUH HAN SA CO., LTD.  (KR) 

287, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 

REPUBLIC OF KOREA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý tài chính về bất động sản; định giá tài chính; 

dịch vụ quản lý tòa nhà [quản lý bất động sản]; dịch vụ cho thuê tòa nhà; cung cấp thông 

tin liên quan đến bất động sản; quản lý trung tâm mua sắm [quản lý bất động sản]; cho 

thuê căn hộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà trọ cho thanh niên; 

dịch vụ khách sạn chuyên dụng dành cho hội viên khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 

thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khu nghỉ dưỡng [lưu trú tạm thời]; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng bánh; dịch vụ quán rượu; nhà hàng 

ăn uống tự chọn (buffet); cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà dưỡng 

lão; cho thuê phòng hội nghị; đặt chỗ khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê 

ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở 

tạm thời [quản lý khách đến và đi]. 
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(210) 4-2017-35870 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-35872 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 

uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; 

đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 

 
(210) 4-2017-35873 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 

đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 

đầu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 

dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá để tẩu 

thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá.  
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(210) 4-2017-35876 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 
vụ chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 
cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nông; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 
chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật. 

 

 
(210) 4-2017-35877 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp và mỡ; dầu nhờn; hỗn hợp chất làm dính bụi, thấm ướt và kết 

dính bụi; nhiên liệu (bao gồm cồn động cơ) và chất chiếu sáng; nến, bấc; nến dùng cho 
cây thông noel; chế phẩm để khử bụi; chất bôi trơn dùng cho đai truyền; chất bôi trơn 
dùng cho giày ống, ủng; chất bôi trơn dùng cho da thuộc, cho đồ da; chất bôi trơn dùng 
cho giầy, bấc đèn; đèn ngủ [nến]; chế phẩm chống trơn trượt dùng cho đai truyền; dầu để 
bảo quản đồ da; dầu để vẽ; đóm để châm lửa; hợp chất kết dính bụi khi quét dọn; bấc cho 
đèn; dầu điezel; xăng; dầu hoả; chất bôi trơn; dầu xăng; la-nô-lin (mỡ lông cừu); sáp bôi 
cho ván trượt. 

 

 
(210) 4-2017-35882 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 
đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 

 

 
(210) 4-2017-35884 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; rượu mùi; rượu sakê; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-35885 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.2.1; 26.4.2; 25.5.25; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương đậm, vàng, da cam 
(731) SUH HAN SA CO., LTD.  (KR) 

287, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý tài chính về bất động sản; định giá tài chính; 

dịch vụ quản lý tòa nhà [quản lý bất động sản]; dịch vụ cho thuê tòa nhà; cung cấp thông 
tin liên quan đến bất động sản; quản lý trung tâm mua sắm [quản lý bất động sản]; cho 
thuê căn hộ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà trọ cho thanh niên; 
dịch vụ khách sạn chuyên dụng dành cho hội viên khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm 
thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khu nghỉ dưỡng [lưu trú tạm thời]; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng bánh; dịch vụ quán rượu; nhà hàng 
ăn uống tự chọn (buffet); cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà dưỡng 
lão; cho thuê phòng hội nghị; đặt chỗ khách sạn; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở 
tạm thời [quản lý khách đến và đi]. 
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(210) 4-2017-35886 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 
đầu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá để tẩu 
thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-35889 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 
vụ chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 
cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 
chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1381 

(210) 4-2017-35890 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại M&L 

Việt Nam  (VN) 
Số 34 ngách 606/137 đường Ngọc Thụy, 
tổ 28, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch 

vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: ghế ngồi ăn cho trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập 
bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót dùng thay đồ cho trẻ em, giường cũi 
của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi 
dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu 
trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu em bé, thiết bị hâm nóng bình 
sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ em (gồm bình 
sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để uống thuốc, khăn 
vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng chặn cửa, thanh chặn thảm trải 
bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), đồ dùng gia đình (như phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, 
ga, gối, đệm, màn), quần, áo trẻ em, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-35891 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại M&L 

Việt Nam  (VN) 
Số 34 ngách 606/137 đường Ngọc Thụy, 
tổ 28, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch 

vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: đồ chơi trẻ em, thú nhồi bông, ba lô, túi xách, đồ 
dùng trang trí nội thất gia đình 

 

 
(210) 4-2017-35892 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; 3.2.15; A3.2.24; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 

90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, đại lý kí gửi: keo dán, keo dán tổng hợp dùng 
trong công nghiệp, keo dán dùng trong văn phòng. 

 

 
(210) 4-2017-35893 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Đinh Văn Hiệp  (VN) 

13D đường 25, khu phố 3, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; rượu dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược 

dùng cho mục đích y tế; kẹo ngậm dùng cho mục đích y tế; rượu gừng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35894 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.12; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ trang trí nội thất 
Góc Nhìn Mới  (VN) 
502/37/7 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 3, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; thảm chùi chân ở cửa; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường. 

 

 
(210) 4-2017-35895 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 2.9.1; A5.3.15; A5.3.13; 

A26.4.6 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, da cam đậm, da cam 

nhạt, đen, vàng, trắng, xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thực phẩm Đông Nam á  (VN) 
Lô H1-6, cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm (chiết xuất từ cá); nước chấm (chiết xuất từ thịt); nước dùng cô đặc; 
thực phẩm làm từ cá; cá [không còn sống]; dầu có thể ăn được.  

 
Nhóm 30: Gia vị; nước chấm chiết xuất từ tương; nước sốt thịt; bột cà-ri [gia vị]; xốt [gia 
vị]; xốt cà chua; giấm; tương; tương ớt [gia vị]. 

 

 
(210) 4-2017-35896 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.4.2; 3.4.12; A3.4.24; 26.5.1 
(731) INTERVET INTERNATIONAL B.V.  

(NL) 
Wim de Korverstraat 35, 5831 AN 
Boxmeer, The Netherlands 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y. 

 

 
(210) 4-2017-35897 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16 
(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 

P502, Nhà VP2, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; xì gà; đầu 

lọc thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2017-35898 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 24.1.1; A26.4.6; 25.7.20 
(591) Đỏ, vàng, đen, ghi, trắng 
(731) PT. BALI HAI BREWERY 

INDONESIA  (ID) 
Jalan Raya Tambun Bekasi Km.39.7 
Bekasi - Jawa Barat 17510, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2017-35899 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.4.4; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Vàng, đen, ghi 
(731) PT. BALI HAI BREWERY 

INDONESIA  (ID) 
Jalan Raya Tambun Bekasi Km.39.7 
Bekasi - Jawa Barat 17510, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2017-35901 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, vàng đồng, đen bóng, nâu 
(731) Công ty cổ phần nội thất 

XLUXURY Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà số 168 đường Láng, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Ván lát sàn gỗ, sàn gỗ, cửa gỗ, nẹp gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, phân phối đồ gỗ nội thất. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế nội thất, tư vấn thiết kế ngoại thất, thiết lập bản vẽ xây 
dựng.  

 

 
(210) 4-2017-35902 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) CHOI, SHIN-KYU   (KR) 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 
Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Bàn tính; khóa điện; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm hóa học và vật lý; dụng cụ 
và thiết bị quang học không bao gồm kính và dụng cụ nhiếp ảnh; dụng cụ và thiết bị chụp 
ảnh; máy quay phim; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ điều khiển tự động; 
kính đeo mắt (quang học); kính áp tròng; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; áo 
phao cứu sinh; bộ quần áo cứu hộ; bộ cảm biến nhiệt; đai phản quang dùng gắn lên quần 
áo để tránh bị tai nạn giao thông, máy phân phối năng lượng điện; ắc quy điện; thiết bị 
nghe nhìn dùng điện; máy móc và thiết bị viễn thông cụ thể là máy bộ đàm xách tay, máy 
liên lạc vô tuyến hai chiều; điện thoại; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); ứng dụng phần mềm máy tính (có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy 
tính; phần mềm ứng dụng máy tính sử dụng cho điện thoại di động; phần mềm máy tính; 
phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; nam châm; hộp đựng băng trò chơi 
video; còi báo hiệu; găng tay bảo hộ dùng trong công nghiệp để phòng chống tai nạn hoặc 
bị thương; mũ bảo hiểm, quần áo bảo hộ dùng để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; tệp 
tin âm nhạc có thể tải về được; thiết bị điện tử được ghi sẵn có chứa nội dung âm nhạc; 
băng video được ghi sẵn (không chứa nội dung âm nhạc); thiết bị điện tử chứa các dữ liệu 
(không phải âm nhạc) được ghi sẵn (trừ phần mềm máy vi tính); thẻ tín dụng từ tính; vé 
có thể tải xuống được; phim đã lộ sáng; ấn phẩm điện tử có thể tải về được; sách điện tử 
có thể tải về được; báo điện tử có thể tải về được; sách hoặc tài liệu nghiên cứu dạng điện 
tử có thể tải về được; phim họat hình; thang thoát hiểm; thiết bị thở ở dưới nước; chuông 
cửa dùng điện; mặt nạ bảo hiểm.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; búp bê; bài lá; thẻ trò chơi; 
dụng cụ thể thao (trừ dụng cụ chơi gôn và dụng cụ leo núi); thiết bị leo dây (thiết bị leo 
núi); dây đeo dùng cho người leo núi; túi đựng vật dụng chơi gôn có hoặc không có bánh 
xe; bóng chơi gôn; găng tay chơi gôn; dụng cụ chơi gôn; xe đạp đồ chơi; xe đẩy chân đồ 
chơi; đệm lót để bảo vệ cổ tay của vận động viên trượt băng (bộ phận của trang phục đặc 
biệt cho các môn thể thao); đệm lót để bảo vệ khuỷu tay của vận động viên trượt băng (bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); đệm lót để bảo vệ đầu gối của vận 
động viên trượt băng (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao); đệm lót để 
bảo vệ cánh tay của vận động viên trượt băng (bộ phận của trang phục đặc biệt cho các 
môn thể thao); ván trượt có bánh lăn (đồ chơi); đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu 
sáng và bánh kẹo); lưới bắt bướm; đồ câu cá; que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp 
sức; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; trò chơi cờ.  

 

 
(210) 4-2017-35903 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.1; 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tầm nhìn mỹ 
thuật Đông Dương  (VN) 
P210 - B5 đường Nguyễn Cơ Thạch, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán đấu giá; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm cho mục đích thương mại.  

 

Nhóm 36: Định giá các tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết kế trang 
trí nội thất.  
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(210) 4-2017-35904 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.9 
(731) Công ty TNHH thời trang LDL  

(VN) 
Nhà ông Lê Đắc Lực, đội 9, xã Tế 
Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 
Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giày; dép; quần áo may sẵn; quần áo da; quần áo giả da.  

 

 
(210) 4-2017-35905 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 

dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt 
(dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và 
kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
(thay thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được 
dùng làm nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không sữa chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản 
phẩm kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa); đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm 
không chứa bơ sữa, chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; sữa chua làm từ sữa và sữa chua 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa chua làm từ sữa và đồ uống sữa chua chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa 
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chua làm từ sữa và chế phẩm sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chất phết lên thực phẩm làm từ sữa và chất phết 
lên thực phẩm chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực 
phẩm) được đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa 
đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ 
sữa và kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); lớp phủ cho thực phẩm làm từ 
dầu ăn được; hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không làm từ sữa chủ yếu được làm từ 
dầu đậu nành; sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của chất làm trắng 
đồ uống; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho 
thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem 
phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn dược (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm 
chất phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) và sữa đậu nành; sữa đậu nành [dùng để 
thay thế sữa]; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm lớp kem 
cho thực phẩm (được đánh dậy bọt); kem đánh đậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể 
ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm 
từ sữa; sữa khuấy; chế phẩm để làm sữa khuấy.  
Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột custard, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng 
hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; bánh putding; kem lạnh; chất làm ngọt tự nhiên, 
hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm), được 
dùng làm nguyên liệu làm sinh tố (tất cả ở dạng lỏng hoặc dạng khô); xirô cho thực phẩm; 
sôcôla dạng lỏng được dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; sôcôla được dùng để làm lớp 
phủ và nhân cho thực phẩm; kem lạnh không sữa; bánh putding làm từ sữa và bánh 
putding không chứa bơ.  

 

 
(210) 4-2017-35906 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 5.5.16; 3.7.17; A5.5.21 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Nguyễn Thành Nghĩa  (VN) 

153 Bình Trung, xã Bình Thạnh Trung, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem duỡng trắng da; huyết thanh dưỡng da; sữa rửa mặt; nước tẩy 
trang; nước hoa hồng.  
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(210) 4-2017-35907 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH TM DV Du Lịch 

THC  (VN) 
8 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-35908 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.2.7 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

công nghiệp Cát Vạn Lợi  (VN) 
504 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Thuốc hàn hóa nhiệt; bột giảm điện trở; chế phẩm để hàn kim loại.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: khuôn hàn hóa nhiệt bằng than chì 
(graphite), kẹp khuôn hàn bằng sắt, thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, bột giảm 
điện trở, thiết bị thu sét.  

 

(210) 4-2017-35909 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Vàng, trắng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Bích Mạnh   (VN) 
Số 6B3, chợ Quán Thánh, phường Xương 
Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và phân phối nệm (đệm) từ trường dùng để nằm, tựa, ngồi có tác dụng 
mát - xa, giảm căng thẳng mệt mỏi, cải thiện sức khỏe.  
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(210) 4-2017-35910 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trầm Quốc Thắng  (VN) 

Số 27/1 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh gạo; bánh nướng 

thịt; bánh mỳ kẹp nhân.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ 
uống/thực phẩm để mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-35911 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Trầm Quốc Thắng   (VN) 

Số 27/1 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 
 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; xúc xích; pa-tê; lạp xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực 

phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.   
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; heo sống; thức ăn gia súc; thức ăn cho gia 
cầm.   

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản; trợ giúp về 
thú y. 

 

 
(210) 4-2017-35912 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Trầm Quốc Thắng   (VN) 

Số 27/1 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh gạo; bánh nướng 
thịt; bánh mỳ kẹp nhân.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ 
uống/thực phẩm để mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2017-35913 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trầm Quốc Thắng   (VN) 

Số 27/1 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; xúc xích; pa-tê; lạp xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực 

phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.   
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; heo sống; thức ăn gia súc; thức ăn cho gia 
cầm.   

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản; trợ giúp về 
thú y. 

 

 
(210) 4-2017-35914 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trầm Quốc Thắng   (VN) 

Số 27/1 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; xúc xích; pa-tê; lạp xưởng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực 

phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ quả.   
 

Nhóm 30: Chả giò ăn liền (thực phẩm chế biến làm từ tinh bột); nem cuốn (chả giò); thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt); 
hoành thánh (thực phẩm chế biến được làm từ thịt). 

 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thức ăn gia súc; gia cầm sống; heo sống; bò sống, thức ăn 
gia súc; thức ăn cho gia cầm. 

 

Nhóm 35: Mua, bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, đồ uống, 
rau, quả tươi và rau quả chế biến, hàng nông sản; vải sợi, nguyên phụ liệu và hàng may 
mặc, hàng kim khí điện máy gia dụng và công nghiệp (gồm hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị nấu nướng, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm và phân 
bón.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy bán đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ 
ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
cung cấp đồ uống/thực phẩm để mang đi; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn; dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản, trợ giúp về 
thú y.  
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(210) 4-2017-35915 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24 

(731) Đào Phan Dũng  (VN) 
Thôn 2, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; trường mầm non; trường đào tạo; dịch vụ công 

viên vui chơi giải trí, dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản sách.  
 

 
(210) 4-2017-35916 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.3.1; 1.15.9; 

A13.1.10 

(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quang Việt   (VN) 
Số 154/8/6 đường Âu Dương Lân, 

phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng cụ thể: đèn điện; bộ đèn cao áp chiếu sáng đường phố, 

thiết bị khuếch tán ánh sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (đèn LED).  
 

 
(210) 4-2017-35917 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại VINAD   (VN) 
Số 1/72/109 phố Hoàng Ngân, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, kinh doanh, mua bán: sàn nhựa, sàn gỗ, sàn gỗ ngoài trời, sàn nhựa 

ngoài trời, sàn PVC, sàn gỗ-nhựa-composit (WPC), sàn composit, sàn tre, các loại vật liệu 

ván sàn (bằng nhựa, gỗ, gỗ ngoài trời, nhựa ngoài trời, PVC, gỗ-nhựa-composit (WPC), 

composit, tre).  
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(210) 4-2017-35918 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng, ghi 
(731) PT. BALI HAI BREWERY 

INDONESIA  (ID) 
Jalan Raya Tambun Bekasi Km.39.7 
Bekasi - Jawa Barat 17510, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-35919 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng 
(731) PT. BALI HAI BREWERY 

INDONESIA  (ID) 
Jalan Raya Tambun Bekasi Km.39.7 
Bekasi - Jawa Barat 17510, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-35920 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21; A11.3.6; A25.7.7; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, cam, đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Huỳnh Cộng Sự  (VN) 
Số 40 đường 41 khu dân cư Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp đồ uống nóng/lạnh; nhà hàng cung cấp đồ ăn; dịch vụ quán 

cà phê; quầy bán cà phê; quán trà sữa; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-35921 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Vũ Thị Vui  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất.  
 

 
(210) 4-2017-35922 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.2.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vàng bạc - đá quý Thiên Lợi  
(VN) 
Số 01, đường số 8, liên kế 26, khu đô thị 
5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; trang sức mỹ nghệ; bạc; vàng trắng.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng, trang sức, mua bán bạc, mua bán vàng trắng, mua bán kim 
cương (hột xoàn), mua bán cẩm thạch. 

 

 
(210) 4-2017-35923 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) DIGITAL HOLLYWOOD CO., LTD  

(JP) 
4-6 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy và dịch vụ hướng dẫn; khoá học hàm thụ (từ xa); 

dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi các trường học; cho thuê bản ghi hình (vi-đê-ô); sắp 
xếp, tiến hành và tổ chức hội nghị chuyên đề; dịch vụ cung cấp các ấn phẩm điện tử 
không tải xuống được; xuất bản sách và sách điện tử; cung cấp thông tin giáo dục liên 
quan đến các trường học; dịch vụ giáo dục giảng dạy và dịch vụ hướng dẫn trong lĩnh vực 
nội dung đa phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giáo dục giảng dạy và dịch vụ hướng dẫn 
được cung cấp trực tuyến trong lĩnh vực thiết kế trang web và nội dung đa phương tiện kỹ 
thuật số; tổ chức, sắp xếp và tiến hành các buổi học và các bài giảng (diễn thuyết), hội 
nghị chuyên đề và hội thảo [tập huấn] trong lĩnh vực thiết kế trang web và nội dung đa 
phương tiện kỹ thuật số; sắp xếp và tiến hành buổi học và các bài giảng (diễn thuyết) về 
giáo dục có sử dụng máy vi tính; sắp xếp và tiến hành các buổi học và các bài giảng (diễn 
thuyết) về giáo dục liên quan đến máy vi tính; dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục có 
sử dụng máy vi tính; dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục liên quan đến máy vi tính; 
dịch vụ giáo dục giảng dạy và dịch vụ đào tạo cho việc phát triển nguồn nhân lực liên 
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quan đến thiết kế trang web; dịch vụ giáo dục giảng dạy và dịch vụ hướng dẫn liên quan 
đến lập trình máy tính được cung cấp trực tiếp hoặc trực tuyến; cung cấp các đoạn vi-đê-ô 
trực tuyến hoặc được ghi sẵn (không tải xuống được) cho mục đích học tập về lập trình 
máy tính qua internet hoặc mạng lưới liên lạc điện tử; dịch vụ cung cấp vi-đê-ô và hình 
ảnh về hướng dẫn lập trình máy tính; sản xuất các bản ghi viđêô về hướng dẫn lập trình 
máy tính; dịch vụ cung cấp và sản xuất các ấn phẩm điện tử không tải xuống được cho 
mục đích giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy và dịch vụ hướng dẫn trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và công nghệ cao trong nhóm này. 

 

(210) 4-2017-35924 (220) 01.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Linh Kim Phát  (VN) 
276 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, bột giặt, dầu gội 
đầu, nước rửa chén. 

 

 
(210) 4-2017-35925 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám 
(731) AORI F&B CO., LTD   (KR) 

28, Apgujeong-ro 50-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì ramen [món mỳ Nhật 

Bản]; đồ gia vị.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; quản lý kinh doanh; 
quản lý các công việc kinh doanh trong nhượng quyền kinh doanh (franchise); dịch vụ tư 
vấn liên quan đến việc quảng bá cho bên nhận nhượng quyền kinh doanh; trợ giúp trong 
kinh doanh liên quan đến việc thiết lập nhượng quyền kinh doanh; cung cấp dịch vụ trợ 
giúp (trong kinh doanh) trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-35926 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) AORI F&B CO., LTD   (KR) 

28, Apgujeong-ro 50-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì ramen [món mỳ Nhật 

Bản]; đồ gia vị.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; quản lý kinh doanh; 
quản lý các công việc kinh doanh trong nhượng quyền kinh doanh (franchise); dịch vụ tư 
vấn liên quan đến việc quảng bá cho bên nhận nhượng quyển kinh doanh; trợ giúp trong 
kinh doanh liên quan đến việc thiết lập nhượng quyền kinh doanh; cung cấp dịch vụ trợ 
giúp (trong kinh doanh) trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-35927 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.6; A3.4.4; 3.4.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, 

trắng, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bò Nhúng Dấm 
999   (VN) 
Số 48 phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống. 
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(210) 4-2017-35928 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Bò Nhúng Dấm 
999   (VN) 
Số 48 phố Trần Xuân Soạn, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống. 
 

 
(210) 4-2017-35929 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 25.1.25; A20.1.3 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiếu   (VN) 
Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 16: Bút máy; ngòi bút; bút đánh dấu; giá để bút; hộp đựng bút; đồ dùng giảng dạy 

(không bao gồm thiết bị giảng dạy).  
 

 
(210) 4-2017-35931 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phúc Triệu   (VN) 
Số 29, tổ 60, ngõ 12, đường Lương 
Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện.  

 

 
(210) 4-2017-35932 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
xây dựng bất động sản Đất 
Việt  (VN) 
740A Quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Môi giới mua bán, bất động sản; đại lý bất động sản; tư vấn về tài chính liên 
quan đến bất động sản; đánh giá, định giá bất động sản; chuyển nhượng quyền sử dụng 
bất động sản; cho thuê, thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2017-35933 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế MILWEE 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, số 9, phố Tô Hiến Thành, 
phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2017-35934 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Đại Hưng Thịnh   (VN) 
Số nhà 4, ngõ 35, phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2017-35935 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Đại Hưng Thịnh   (VN) 
Số nhà 4, ngõ 35, phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.   
 

Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.   
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(210) 4-2017-35936 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Đại Hưng Thịnh   (VN) 
Số nhà 4, ngõ 35, phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2017-35937 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.2; A24.15.11; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nhiệp tư nhân Sơn Đá 
Bách  (VN) 
69/4 N ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni. 

 

 
(210) 4-2017-35940 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Trần Thế Chung   (VN) 
Khu 10, xã Phượng Mao, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; bình lọc nước; hệ thống 

điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện. 
 

 
(210) 4-2017-35941 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 1.15.15; 26.5.1; 25.1.9; 

A25.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Nam   (VN) 
Xóm 8, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; hệ 
thống điều hòa không khí; thiết bị sưởi ấm. 
 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị vệ sinh, hệ thống 
điều hòa không khí, thiết bị sưởi ấm, thiết bị lọc nước, bình lọc nước uống, thiết bị và máy 
móc để tinh lọc nước, thiết bị tiệt trùng nước, thiết bị đun nước, bình lọc nước nóng lạnh 
dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời dùng để đun nóng, đồ điện gia dụng (ấm đun nước 
bằng điện, nồi cơm điện, quạt điện, máy xay sinh tố, bếp gas). 

 

 
(210) 4-2017-35942 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Chiến   (VN) 
Cụm 4, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; catalô (catalogue) giới thiệu sản phẩm; ấn phẩm in [cho mục đích quảng 

cáo] sử dụng cho siêu thị, đại siêu thị; áp phích và tờ rơi quảng cáo, khuyến mại cho siêu 
thị, đại siêu thị. 

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng 
và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, 
máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia 
đình (như giường, tủ; bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền 
hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường 
và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Cho thuê cửa hàng, gian hàng, quầy hàng (bất động sản) bán hàng hóa trong 
siêu thị, đại siêu thị. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bán đồ ăn nhanh (fastfood) trong siêu 
thị, đại siêu thị. 

 

 
(210) 4-2017-35943 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Phương Thùy  (VN) 
Số 15 An Thành, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; sữa rửa mặt; dầu gội; nước hoa.  
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(210) 4-2017-35944 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng  

(540) 

 

(731) Đỗ Đình Hùng  (VN) 
TDP số 5 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; dược phẩm dành cho thú y. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức 
và điều khiển hội thảo [tập huấn]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, 
trại huấn luyện thể thao; giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2017-35945 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Đình Hùng   (VN) 
TDP số 5 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; dược phẩm dành cho thú y. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức 
và điều khiển hội thảo [tập huấn]; huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, 
trại huấn luyện thể thao; giảng dạy.   

 

 
(210) 4-2017-35946 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 1.15.9 
(591) Hồng, trắng, vàng, da cam 
(731) 1. Nguyễn Thị Kim Dung   (VN) 

222 Hàng Bông, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Phí Thị Thu Huyền   (VN) 
B2F3, khu Sợi C, phường Năng Tĩnh, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo chống nắng; mũ; khăng quàng cổ; tất; giày dép.  
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(210) 4-2017-35948 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Cam, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bùi Ngọc Thanh Thảo  (VN) 
Số 18, đường 3122 Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng sử dụng trên nền tảng điện thoại di động.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá từ vị trí này đến vị trí khác bằng đường bộ; đóng gói sản 
phẩm dưới dạng quà tặng.  

 

 
(210) 4-2017-35949 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NKE CORPORATION  (JP) 

10-87, Azenokaido, Katagihara, 
Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mâm cặp ba chấu [bộ phận của máy]; bộ kẹp [bộ phận của máy]; máy xếp dỡ 

tự động [máy điều khiển]; tay máy cho mục đích công nghiệp; thiết bị bốc dỡ hàng; băng 
tải; phễu đỡ [để tháo dỡ cơ khí]; thiết bị nâng [bộ phận của máy]; máy nâng; thiết bị 
chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; băng tải [máy móc]. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; máy và thiết bị phân phối hoặc điều 
khiển điện; khối thiết bị đầu cuối điện; thiết bị điều chỉnh điện; máy và thiết bị viễn 
thông; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; hệ thống điện để điều chỉnh từ xa các hoạt 
động công nghiệp; thiết bị truyền phát thư điện tử; mạch điện tử; máy vi tính; chương 
trình máy vi tính, đã ghi; phần mềm máy vi tính, đã ghi; chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải xuống được]; giao diện cho máy tính. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị bốc dỡ hàng; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị điện tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị viễn thông; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng đồ điện gia dụng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và dụng cụ gia 
công kim loại. 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị và dụng cụ; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình 
máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; nghiên cứu và thử nghiệm liên quan đến máy 
móc, thiết bị và dụng cụ; cho thuê máy tính; cung cấp chương trình máy tính được thiết kế 
theo tiêu chuẩn của người khác. 
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(210) 4-2017-35951 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.25; 5.13.25 

(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Đào Mỹ Linh   (VN) 
203 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

 
(210) 4-2017-35952 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 26.1.1 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH SX gỗ nội thất 
Thiên Hương  (VN) 
Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ tài 

chính.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  
 

 
(210) 4-2017-35956 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A14.7.19 

(591) Vàng đồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phố Đông  
(VN) 
78 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1403 

(210) 4-2017-35958 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MEBI AQUA   (VN) 
965/36/10 Quang Trung, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2017-35959 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VI TA PHA   (VN) 
5/21C Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2017-35960 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6; A25.7.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Eastern Mark  
(VN) 
Số 7, hẻm 75/41/10, đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn về bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng; kinh doanh 
bất động sản; đầu tư, môi giới, dịch vụ bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công 
trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2017-35964 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A24.15.7; A26.11.9 
(591) Ghi xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại DKSF   (VN) 
Lô B2/1-6, đường VL1, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 02: Sơn; mực in. 
 

Nhóm 16: Bao bì bằng chất dẻo; bao bì nhựa mềm; bao nhựa (PP) dệt; bao bì nhựa dùng 
để đóng gói. 

 

 
(210) 4-2017-35965 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc nước nóng lạnh.  

 

 
(210) 4-2017-35966 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc nước nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-35967 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đen, trắng(540) 

 

(731) Hồ Văn Bình   (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; máy lọc nước RO nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-35968 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh dương, 

cam 
(540) 

 

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; máy lọc nước.  
 

 
(210) 4-2017-35969 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc nước nóng lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-35970 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A25.7.21; 24.15.3 (540) 

  

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy lọc nước nóng lạnh. 

 

(210) 4-2017-35972 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Đình Hưng  (VN) 
Tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; va li; túi đeo lưng; ví da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép, mũ; ca vát; tất. 
 

 
(210) 4-2017-35973 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sắc 
Ký F.D.A  (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2017-35974 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 
Hạnh  (VN) 
Thôn Nhân Xá, xã Thái Phương, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 21: Ly nhựa (đồ đựng); cốc nhựa (đồ đựng); ống hút để uống.  
 

Nhóm 29: Thạch rau câu (không phải thạch dạng bánh kẹo); bột kem sữa (sản phẩm sữa, 
sữa là chủ yếu). 

 
Nhóm 30: Trà sữa (trà là chủ yếu); trà khô; hạt trân châu (làm từ ngũ cốc).  

 
Nhóm 32: Xi rô hoa quả dùng cho đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà 
sữa (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2017-35977 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SHAT   (VN) 
68/3/3 đường Đồng Đen, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (không phải là đồ bảo hộ hay chuyên dụng); 

mũ nón (trang phục); thắt lưng (phụ kiện dùng cho trang phục); găng tay (trang phục). 
 

 
(210) 4-2017-35980 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ 30 Shine  (VN) 
Số 82 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, kem dưỡng thể; xà phòng, nước hoa; gel dưỡng 

tóc. 
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thực hành kỹ thuật viên: nghề làm tóc, chăm sóc tóc, chăm sóc 
sắc đẹp, spa thẩm mỹ, spa sức khỏe, sơn sửa móng tay chân. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu, thử nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc tóc. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ; dịch vụ về làm đẹp tóc. 

 

 
(210) 4-2017-35983 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.4; 26.3.23 
(591) Xanh tím than, đỏ tươi, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

vật liệu xây dựng Sơn Hải  
(VN) 
Số nhà 2, phố Bùi Xuân Trạch, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ tích nhiệt, bộ khử trùng 

không khí, miệng vòi chống toé nước, phụ kiện bồn tắm, bồn tắm, giá treo đèn khí đốt, 
đèn đốt, đèn chiếu sáng, bộ phận đốt dùng cho đèn, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm, vòi 
cho đường ống, sợi tóc của đèn điện, bộ lọc nước uống, phụ kiện bồn tắm, thiết bị phun 
nước, két phun nước, vòi phun nước, thiết bị sưởi ấm, bóng đèn, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, bệ xí vệ sinh, vòi hoa sen, vòi, van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng 
chứa, vòng đệm của vòi nước, thiết bị phân phối nước, buồng vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-35984 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.3.23; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, đỏ tươi, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

vật liệu xây dựng Sơn Hải  
(VN) 
Số nhà 2, phố Bùi Xuân Trạch, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạch, ngói, xi măng, vật 

liệu xây dựng không bằng kim loại, thiết bị vệ sinh, bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt, vòi 
sen, đế gắn vòi hoa sen, tay gạt sử dụng cho bồn cầu, tay gạt sử dụng cho bồn rửa mặt 
(lavabo), bóng đèn điện, đèn trang trí, máng đèn, vòi nước, van nước, van có phao tự ngắt, 
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khóa nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, hệ thống ống dẫn nước, hệ thống phân phối nước, 
ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-35986 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Cơ sở Hòa Phú  (VN) 
108B Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2017-35987 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.4; A25.7.6 
(591) Xanh dương, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn Hồng Thuận  (VN) 
14 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2017-35988 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Sabe  (VN) 
181C đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức: nhẫn, dây chuyền, vòng tay, hoa tai. 

 

 
(210) 4-2017-35989 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy nông nghiệp Nam 
Phát  (VN) 
Số 218B/7A đường An Phú Tây - Hưng 
Long, tổ 7, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-35990 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; A26.11.12 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ máy nông nghiệp Nam 
Phát  (VN) 
Số 218B/7A đường An Phú Tây - Hưng 
Long, tổ 7, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-35991 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn bằng vinyl. 

 

 
(210) 4-2017-35992 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
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cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35993 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35994 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
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như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35995 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-35996 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Eifelcorp 

Health Care UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-35997 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát  (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35998 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hũu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-35999 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hũu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-36000 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược 

Vacopharm  (VN) 
Số 59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36001 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Minh PHARMA   (VN) 
Khu tập thể vật tư, xóm Trại, xã Lộc An, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36002 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 26.4.4; 10.3.8; 20.5.16 
(591) Vàng cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Việt Quốc tế  (VN) 
Số 15 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy 

tính (phần mềm có thể tải xuống được).  
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(210) 4-2017-36003 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Vàng đồng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GIA HU  (VN) 
Số 10 đường số 2, khu phố Hưng Gia 
V(R2-1), phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nội thất, bàn ghế, kệ, tủ, giường.  

 

 
(210) 4-2017-36004 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13 (540) 

 

(731) Đàm Thị Thanh Huyền  (VN) 
Số 1, nhà A2, tập thể Đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất.  

 

 
(210) 4-2017-36005 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.3; 26.2.1 (540) 

  

(731) Đàm Thị Thanh Huyền  (VN) 
Số 1, nhà A2 - tập thể Đại học Thương 
Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng cần thiết, trừ đồ nội thất.  
 

 
(210) 4-2017-36006 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Thắng  (VN) 
Số 29, tổ 18, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức; đồng hồ; kẹp cài cà vạt.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ mạ kim loại cho ô tô, xe máy; dịch vụ mạ kim loại lên sản phẩm của 
người khác để làm quà tặng.  
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(210) 4-2017-36008 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; A1.1.8; A24.15.7 
(591) Da cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật giá Việt 
Nam  (VN) 
Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, giới thiệu sản 
phẩm, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ so sánh giá cả.   
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy lính: tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác; cập nhật phần mềm máy tính, khôi phục dữ liệu máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2017-36009 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế tạo và 
xuất nhập khẩu Việt Âu  (VN) 
Số 69, ngách 46142, ngõ 46 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-36010 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kiều Mỹ  (VN) 
Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Loa. 

 

 
(210) 4-2017-36011 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kiều Mỹ  (VN) 
Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1416 

(511)   Nhóm 09: Loa. 
 

 
(210) 4-2017-36012 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kiều Mỹ   (VN) 
Thôn Nghiêm Xá, xã Nghiêm Xuyên, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Loa.  
 

 
(210) 4-2017-36013 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; A25.7.7; A25.7.8; A25.7.5 

(591) Đen, nâu, cam, cam nhạt, trắng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Cối Xay Gió  
(VN) 
Số 133 Phan Đình Phùng, phường 1, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh Pizza.  
 

 
(210) 4-2017-36014 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A7.1.12 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần Cối Xay Gió  
(VN) 
Số 133 Phan Đình Phùng, phường 1, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách. 
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(210) 4-2017-36015 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) CLUB CAR, LLC  (US) 

4125 Washington Road, Evans, Georgia 

30809, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô nhỏ có động cơ dùng để di chuyển khi chơi gôn và xe việt dã đa dụng; ô tô 

dùng để di chuyển khi chơi gôn và các bộ phận cấu tạo của nó (thân xe, tấm chắn bảo vệ 

xe khi va đập, hộp đựng dụng cụ, thùng chứa hàng, ghế ngồi, vỏ bọc cho ghế, đồ trang trí 

nội thất, lốp xe, bánh lái, khay đựng đồ, khay chứa đồ, vỏ bọc bánh lái, và kính chắn gió); 

xe đa dụng và các bộ phận cấu tạo của nó.  
 

 
(210) 4-2017-36016 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; 1.5.1; 26.4.4; 26.5.4 

(591) Xanh, đỏ, hồng, tím, da cam, vàng, trắng

(731) Công ty cổ phần APOLLO 
SILICONE  (VN) 
19 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Silicone, keo dán công nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-36017 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và ứng dụng Thuốc dân tộc  
(VN) 
Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo 

dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y (thực phẩm chức năng).  
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(210) 4-2017-36018 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.5.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và ứng dụng Thuốc dân tộc  
(VN) 
Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo 

dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2017-36019 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và ứng dụng Thuốc dân tộc  
(VN) 
Số 145 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; thảo 

dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ngành y (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2017-36022 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 14.5.21; 14.5.23 
(731) Công ty TNHH nghiên cứu và 

phát triển vật liệu PROMAT  
(VN) 
Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; chi 
tiết bằng kim loại cho cửa sổ; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ. 

 

Nhóm 19: Cửa ra vào bằng gỗ; cửa ra vào bằng nhựa; cửa cuốn bằng nhựa; cửa sổ bằng 
gỗ; cửa sổ bằng nhựa; khung cửa không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: các loại cửa bằng kim loại, cửa 
không bằng kim loại, vật liệu xây dựng, vật liệu dùng cho thi công nội thất, chi tiết bằng 
kim loại cho cửa sổ, chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ. 
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(210) 4-2017-36023 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.20; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Ly Ly  (VN) 

Số nhà 28, đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk 
Mil, huyện §¾k Mil, tỉnh §¾k Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)  Nhóm 03: Cao bí đao dùng cho mục đích mỹ phẩm; cao tía tô dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; cao trứng gà dùng cho mục đích mỹ phẩm; cao tắm trắng dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem ủ trắng tía tô dùng cho mục đích mỹ phẩm; cao bí đỏ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; dầu vỏ bưởi chăm sóc tóc; dầu nghệ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp 
collagen thảo mộc; mặt nạ collagen tay tế bào chết; sáp để làm rụng lông; sáp dưỡng da 
đa năng.  

 

 
(210) 4-2017-36024 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.20; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Ly Ly  (VN) 

Số nhà 28, đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk 
Mil, huyện §¾k Mil, tỉnh §¾k Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)  Nhóm 03: Cao bí đao dùng cho mục đích mỹ phẩm; cao tía tô dùng cho mục đích mỹ 

phẩm; cao trứng gà dùng cho mục đích mỹ phẩm; cao tắm trắng dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem ủ trắng tía tô dùng cho mục đích mỹ phẩm; cao bí đỏ dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; dầu vỏ bưởi  chăm sóc tóc; dầu nghệ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp 
collagen thảo mộc; mặt nạ collagen tẩy tế bào chết; sáp để làm rụng lông; sáp dưỡng da 
đa năng.  

 
 

(210) 4-2017-36025 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đạt   (VN) 
Số 3E4, tổ 7 phường Phú Diễn, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; dịch vụ giải trí trên truyền hình; dàn dựng băng video; cung cấp phim ảnh, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu; dàn dựng chương 
trình biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2017-36026 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.7.22; 5.7.12 
(591) Xanh lá, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Shop quần áo The Lime  (VN) 
4F-01B, số 101 Tôn Dật Tiên, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-36027 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(731) WILMAR INTERNATIONAL 

LIMITED  (SG) 
56 Neil Road, Singapore 088830 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; vật liệu mài mòn; chế phẩm 

làm sạch; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm cọ rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ 
phẩm; nước xức tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2017-36028 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 26.1.1; A26.11.12; 3.7.17 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

Center  (VN) 
Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng tự 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
căng tin; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2017-36029 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Đặng Trần Hiếu  (VN) 

207 Tô Hiệu, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; máy nông nghiệp; động cơ không dùng cho xe 
cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2017-36031 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.13.15; 1.13.1; 26.1.1 
(591) Xánh bạc, xám, xanh dương, xanh lá, đỏ, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ UBB  (VN) 
Số 1119 Trần Hưng Đạo, phường 05, 
quận 05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán thức 
ăn chăn nuôi.  

 

Nhóm 40: Gia công các sản phẩm sau cho khách hàng, đối tác: gia công phân bón; gia 
công thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; gia công thức ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2017-36032 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; A26.11.9 
(591) Cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Phúc Gia  
(VN) 
497/13 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ thuộc nhóm này như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

(210) 4-2017-36035 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED  (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá, 

cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc 
lá để hít; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì gà, xì gà loại nhỏ hở 
hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc lá, cụ thể 
là: hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, 
tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ 
giấy, đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra 
thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng cho thuốc lá 
điện tử; sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng. 

 

 
(210) 4-2017-36036 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Trần Thị Anh Thư  (VN) 
ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 

uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở sôcôla. 
 

 
(210) 4-2017-36037 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A26.11.8; A26.11.12 (540) 

 

(731) Đăng Quang Huy  (VN) 
Số 23 ngõ 61 phố Định Công, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn led, đèn hồ quang, đèn chiếu sáng, đèn gắn lên trần 
nhà, đèn xoắn, đèn điện dùng cho cây Nô-en.  

 

 
(210) 4-2017-36038 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyên Phát  (VN) 
47/1, khu phố 1A, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ xi 

măng chịu lửa; lớp mặt tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2017-36039 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyên Phát  (VN) 
47/1, khu phố 1A, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; lớp phủ xi 

măng chịu lửa; lớp mặt tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại.   

 

 
(210) 4-2017-36050 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-36052 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-36053 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 
đầu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm, diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá 
để tẩu thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-36055 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và nước uống; chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống, dịch 

vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu ăn uống, căng tin, dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; quán cốc tai; cung cấp thông tin liên quan và tới đồ ăn và đồ uống; cung cấp và 
giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ liên quan tới đặt chỗ trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi cho triển lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà 
phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu ăn uống, căng tin và sảnh chờ với các 
thiết bị nghe nhìn cùng thiết bị hát theo; dịch vụ chăm sóc trẻ em; dịch vụ nhà trẻ ban 
ngày; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy bar; chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho đám cưới; chuẩn 
bị đón đám cưới [địa điểm]; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, chảo nóng, 
thiết bị đồ dùng ăn uống để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt động vật; 
cung cấp phương tiện và tiện nghi cho việc cắm trại; cho thuê ghế, khăn trải bàn, bàn, 
khăn ăn đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; cho 
phòng họp; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 
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(210) 4-2017-36056 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 
vụ chải lông cho động vật, cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 
cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 
chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật. 

 

 
(210) 4-2017-36057 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí; dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi; tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em; 
dịch vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao 
hay kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói 
trên. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1426 

(210) 4-2017-36058 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi, tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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  (441) 25.01.2018 
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1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
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tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi, tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi, tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 
tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi, tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dịch vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi, tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2017-36063 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 

Chiba 261-8504, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 

trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung, cung cấp tiện nghi 

trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 

trò chơi; cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 

tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 

đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 

cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 

thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 

tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ sân chơi giải trí 

cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 

tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 

máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dịch vụ giải trí bằng máy 

chơi trò chơi, tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 

khiển; dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 

giải trí; cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 

trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 

vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 

kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
 

 
(210) 4-2017-36065 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.1.1 

(591) Nâu, nâu nhạt, vàng nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Toàn Thắng Food  (VN) 
Khu Cổ Bồng, thôn Quyết Tiến, xã Vân 

Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu; bột hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm ngũ cốc; bột yến 

mạch; đồ uống trên cơ sở sôcôla. 
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(210) 4-2017-36067 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thúy  

(VN) 
08/11 Phạm Hùng, thôn 4, xã Biển Hồ, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Nem; chả; thịt hun khói. 

 

 
(210) 4-2017-36068 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7; 26.1.1; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm, xanh lá cây, da cam 
(731) Lương Tiến Đạt  (VN) 

144/33B Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-36069 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HYPHENS PHARMA PTE. LTD.  (SG) 

138 Joo Seng Road, #03-00, Singapore 
368361 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch da; chế phẩm để tắm không chứa thuốc; chế phẩm để tắm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng; dầu gội đầu; kem thoa da [mỹ phẩm]; chế phẩm 
làm mềm da [mỹ phẩm]; chế phẩm làm sáng da [mỹ phẩm]; nước thơm cho da dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm cho làn da mịn đều [mỹ phẩm]; gel không chứa thuốc 
cho cơ thể dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem mỹ phẩm có tác dụng bảo vệ da; nước thơm 
mỹ phẩm có tác dụng bảo vệ da; dầu thơm cho da không dùng cho mục đích y tế, chế 
phẩm dành cho da không chứa thuốc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng 
không chứa thuốc; khăn giấy tẩm chế phẩm làm sạch da; chế phẩm xịt cục bộ ngoài da 
cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Kem thoa da có chứa thuốc; chế phẩm làm mềm da có chứa thuốc; nước thơm 
cho da có chứa thuốc; kem bảo vệ da có chứa thuốc, kem dược phẩm; chế phẩm chăm sóc 
da có chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch có 
chứa thuốc dành cho da; dược phẩm dùng ngoài da; chế phẩm chống nắng dùng cho mục 
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đích y tế; chế phẩm chứa thuốc dùng cho da đầu; chế phẩm xịt cơ thể dùng cho mục đích 
y tế, kem bôi tay dùng cho mục đích y tế; miếng dán có chứa chế phẩm dược dùng cho 
da; chế phẩm dùng cục bộ ngoài da cho mục đích y tế; chế phẩm để tắm cho mục đích y 
tế; gel chứa thuốc để làm sạch da; chế phẩm có chứa thuốc dạng gel để làm sạch cơ thể, 
dược phẩm dạng gel; kem để bảo vệ da có chứa thuốc. 

 

Nhóm 10: Thiết bị đo y tế dùng để đo trên da, thiết bị dùng để áp, bôi, thoa dược phẩm 
vào da; tấm nệm (pad) cho mục đích y tế để đưa, áp chất lỏng vào da [dụng cụ y tế]; thiết 
bị cho mục đích chẩn đoán y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36070 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ bán buôn và bán lẻ vải dệt và bộ đồ 
trải giường, văn phòng phẩm, quần áo, trang phục, bít tất, giày, dép, đồ đi chân, túi các 
loại và túi nhỏ cầm tay, tã lót dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh, đồ đạc (furniture) như bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, đồng hồ đeo tay, bộ đồ ăn uống gồm dao, dĩa, thìa, đũa, bát, đĩa, 
ly, chén, đồ dùng văn phòng, giấy (văn phòng phẩm), ấn phẩm in, vật liệu để bao gói (làm 
bằng chất dẻo hoặc giấy), thực phẩm và đồ uống, trà (chè), cà phê, ca cao, nước uống có 
ga (đồ uống giải khát) và các loại đồ uống không cồn làm từ nước ép trái cây, thiết bị, 
dụng cụ và đồ thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 
tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung; cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi, cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dích vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi; tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển, dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí, cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê và đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ nhà trẻ ban ngày [trông trẻ]; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2017-36071 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ bán buôn và bán lẻ vải dệt và bộ đồ 

trải giường, văn phòng phẩm, quần áo, trang phục, bít tất, giày, dép, đồ đi chân, túi các 
loại và túi nhỏ cầm tay, tã lót dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh, đồ đạc (furniture) như bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, đồng hồ đeo tay, bộ đồ ăn uống gồm dao, dĩa, thìa, đũa, bát, đĩa, 
ly, chén, đồ dùng văn phòng, giấy (văn phòng phẩm), ấn phẩm in, vật liệu để bao gói (làm 
bằng chất dẻo hoặc giấy), thực phẩm và đồ uống, trà (chè), cà phê, ca cao, nước uống có 
ga (đồ uống giải khát) và các loại đồ uống không cồn làm từ nước ép trái cây, thiết bị, 
dụng cụ và đồ thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 
tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung; cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi, cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dích vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi; tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển, dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí, cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê và đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ nhà trẻ ban ngày [trông trẻ]; cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2017-36072 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 25: Bộ áo liền quần; bộ quần áo; bộ quần áo ngủ (pajamas); giày; áo phông ngắn 
tay; áo vét (trang phục); áo cánh phụ nữ (áo choàng); váy; quần âu ngắn; quần âu dài; áo 
dệt kim cổ chui (sweaters); áo sơ mi; quần áo ngủ; tạp dề (trang phục); bít tất ngắn cổ; 
ghệt; khăn choàng (shawls); khăn choàng đầu, vai và cổ; găng tay (trang phục); khăn 
quàng cổ loại nhỏ (neckerchiefs); khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho phần mắt cá 
của chân; khăn quàng giữ ấm cho cổ [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; mũ trùm đầu 
[trang phục]; mũ đội đầu khi ngủ; mũ đội đầu; dép xăng đan; dép đi trong nhà; quần áo 
thể thao; giày thể thao. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ bán buôn và bán lẻ vải dệt và bộ đồ 
trải giường, văn phòng phẩm, quần áo, trang phục, bít tất, giày, dép, đồ đi chân, túi các 
loại và túi nhỏ cầm tay, tã lót dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh, đồ đạc (furniture) như bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, đồng hồ đeo tay, bộ đồ ăn uống gồm dao, dĩa, thìa, đũa, bát, đĩa, 
ly, chén, đồ dùng văn phòng, giấy (văn phòng phẩm), ấn phẩm in, vật liệu để bao gói (làm 
bằng chất dẻo hoặc giấy), thực phẩm và đồ uống, trà (chè), cà phê, ca cao, nước uống có 
ga (đồ uống giải khát) và các loại đồ uống không cồn làm từ nước ép trái cây, thiết bị, 
dụng cụ và đồ thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 
tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 
trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung; cung cấp tiện nghi 
trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 
trò chơi, cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 
tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 
đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 
cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 
tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ sân chơi giải trí 
cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 
tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 
máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dích vụ giải trí bằng máy 
chơi trò chơi; tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 
khiển, dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 
giải trí, cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 
trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 
vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 
kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê và đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 
dịch vụ nhà trẻ ban ngày [trông trẻ]; cho thuê phòng họp. 

 

 
(210) 4-2017-36073 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.6 
(731) AEON FANTASY CO., LTD.  (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8504, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 25: Bộ áo liền quần; bộ quần áo; bộ quần áo ngủ (pajamas); giày; áo phông ngắn 

tay; áo vét (trang phục); áo cánh phụ nữ (áo choàng); váy; quần âu ngắn; quần âu dài; áo 

dệt kim cổ chui (sweaters); áo sơ mi; quần áo ngủ; tạp dề (trang phục); bít tất ngắn cổ; 

ghệt; khăn choàng (shawls); khăn choàng đầu, vai và cổ; găng tay (trang phục); khăn 

quàng cổ loại nhỏ (neckerchiefs); khăn rằn in hoa văn sặc sỡ; tất giữ ấm cho phần mắt cá 

của chân; khăn quàng giữ ấm cho cổ [trang phục]; mũ che tai [trang phục]; mũ trùm đầu 

[trang phục]; mũ đội đầu khi ngủ; mũ đội đầu; dép xăng đan; dép đi trong nhà; quần áo 

thể thao; giày thể thao. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ bán buôn và bán lẻ vải dệt và bộ đồ 

trải giường, văn phòng phẩm, quần áo, trang phục, bít tất, giày, dép, đồ đi chân, túi các 

loại và túi nhỏ cầm tay, tã lót dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh, đồ đạc (furniture) như bàn, 

ghế, giường, tủ, giá, kệ, đồng hồ đeo tay, bộ đồ ăn uống gồm dao, dĩa, thìa, đũa, bát, đĩa, 

ly, chén, đồ dùng văn phòng, giấy (văn phòng phẩm), ấn phẩm in, vật liệu để bao gói (làm 

bằng chất dẻo hoặc giấy), thực phẩm và đồ uống, trà (chè), cà phê, ca cao, nước uống có 

ga (đồ uống giải khát) và các loại đồ uống không cồn làm từ nước ép trái cây, thiết bị, 

dụng cụ và đồ thể thao, đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị trò chơi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi; dịch vụ giải trí liên quan đến cung cấp các trò chơi, đồ chơi 

tiêu khiển, và thiết bị giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi công viên giải 

trí; cung cấp tiện nghi tiêu khiển; cung cấp tiện nghi giải trí tập trung; cung cấp tiện nghi 

trung tâm giải trí; cung cấp tiện nghi giáo dục và đào tạo trẻ em; cung cấp các tiện nghi 

trò chơi, cung cấp các trò chơi tiêu khiển, trò chơi máy tính tiêu khiển, trò chơi cơ học 

tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải trí và thiết bị tiêu khiển, tất cả dùng cho mục 

đích giải trí và tiêu khiển; dịch vụ trò chơi điện tử cung cấp thông qua mạng internet; 

cung cấp các trò chơi không tải xuống được thông qua mạng internet; dịch vụ giải trí, cụ 

thể là cung cấp các trò chơi tiêu khiển, đồ chơi tiêu khiển và thiết bị giải trí; cung cấp các 

tiện nghi sân chơi của trẻ em cho các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ sân chơi giải trí 

cho trẻ em cụ thể là cung cấp đồ chơi và thiết bị giải trí, tất cả cho mục đích giải trí và 

tiêu khiển; cung cấp dịch vụ công viên giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua các 

máy trò chơi tự động đặt trong nhà; dịch vụ trung tâm giải trí, dích vụ giải trí bằng máy 

chơi trò chơi; tổ chức và thực hiện các dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí và tiêu 

khiển, dịch vụ cho thuê máy, thiết bị và dụng cụ trò chơi; dịch vụ cho thuê máy và thiết bị 

giải trí, cho thuê máy trò chơi vi tính, máy trò chơi cơ học, đồ chơi tiêu khiển, thiết bị giải 

trí và thiết bị tiêu khiển; dịch vụ giáo dục; cung cấp các tiện nghi thể thao cho trẻ em, dịch 

vụ giáo dục và đào tạo liên quan đến nghệ thuật, mỹ thuật, nghề thủ công, thể thao hay 

kiến thức phổ thông; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 

ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê và đồ ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

dịch vụ nhà trẻ ban ngày [trông trẻ]; cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2017-36074 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty vật liệu xây dựng Hạ 

Long (TNHH)  (VN) 
ấp Truông Tre, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; tấm xi măng.  

 

 
(210) 4-2017-36075 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty vật liệu xây dựng Hạ 

Long (TNHH)  (VN) 
ấp Truông Tre, phường Linh Xuân, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; tấm xi măng. 

 

 
(210) 4-2017-36076 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vũ Phong  (VN) 
Số 111, lô 1, tổ 11, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ hòa lưới điện; bộ kiểm soát 

điện; bộ lưu điện. 
 
 

(210) 4-2017-36077 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vũ Phong  (VN) 
Số 111, lô 1, tổ 11, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ hòa lưới điện; bộ kiểm soát 

điện; bộ lưu điện. 
 

 
(210) 4-2017-36078 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 15.7.1; A17.5.9; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí tổng hợp 
Huy Long  (VN) 
Số nhà 070, đường Nhạc Sơn, phường 

Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 

Cai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe máy: phụ tùng ô tô, phụ kiện ô tô, xe máy, đồ trang trí nội 

thất của xe ô tô, đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô; đại lý ô tô: phụ tùng ô tô, phụ kiện « 

tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô; quảng cáo ô tô, phụ 

tùng ô tô, phụ kiện ô tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, đồ trang trí ngoại thất của xe « 

tô; mua bán xăng dầu. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe ô tô; dịch vụ bảo quản xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ 

sửa chữa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ đánh bóng xe 

cộ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ bãi đỗ xe; tổ chức các chuyến đi du lịch. 

 

Nhóm 42: Tổ chức thực hiện công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và các phương tiện, thiết bị khác. 
 

 
(210) 4-2017-36079 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.2.1; 26.1.1; 26.2.7; 26.3.23 

(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bệnh viện thẩm 
mỹ GLOVI  (VN) 
793 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề. 
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(210) 4-2017-36081 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 1.15.11; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Ba Khánh  (VN) 
Số 261 ấp Tân Quới Hưng, xã Trường 
An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún; bánh phở; bún dùng cho món bún bò; bánh canh; bánh hỏi; bánh lọt (thực 

phẩm được làm từ bột gạo và tinh bột gạo). 
 

 
(210) 4-2017-36082 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; A5.3.13; A5.3.14; 

26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, xanh lá cây 

đậm 
(731) Hộ kinh doanh Vạn Hữu  (VN) 

Số 20 đường 8/3, phường 5, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng nông sản, mứt, bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2017-36083 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 5.9.19; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Vàng nhạt, đỏ, vàng đậm, xanh lá cây, 

xanh đen, nâu 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở tàu hủ 

ky Thành Đạt  (VN) 
Số 159, tổ 05, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ 
Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tàu hủ ky (thực phẩm chay chế biến từ đậu nành và được cán mỏng). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36084 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.9.1; 5.9.15; 8.7.5; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, nâu, vàng 

nhạt, xanh rêu, xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Phước Thanh  

(VN) 
Số B119 khóm 3, phường 9, thành phố 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Củ cải ngâm nước tương; dưa leo ngâm giòn; kim chi (món ăn từ rau củ lên 

men); cải thảo ngâm. 
 

 
(210) 4-2017-36085 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Trường Phát  

(VN) 
ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt sen sấy khô. 

 

 
(210) 4-2017-36086 (220) 02.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.8; A2.1.23; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, hồng nhạt, nâu, nâu sậm, cam, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Ni Yom Thái  (VN) 
Số 356, tổ 19, khu phố 3, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê, thức ăn nhanh. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn uống tự phục vụ; quán thức ăn 
nhanh. 

 

 
(210) 4-2017-36087 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Tấn Cường  
(VN) 
136 Phan Anh, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu mô tơ giảm tốc, hộp số giảm tốc. 

 

 
(210) 4-2017-36088 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Tấn Cường  
(VN) 
136 Phan Anh, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu mô tơ giảm tốc, hộp số giảm tốc. 

 

 
(210) 4-2017-36089 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.1; 26.7.5; A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Tấn Cường  
(VN) 
136 Phan Anh, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu mô tơ giảm tốc, hộp số giảm tốc. 

 

 
(210) 4-2017-36090 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đoàn Thị Thủy  (VN) 
49/52/18 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép. 
 

 
(210) 4-2017-36091 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 15.7.1; A3.4.2; 3.4.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu đỏ, trắng, xanh 

da trời 

(540) 

  

(731) Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm 
và kiểm định Chăn nuôi  (VN) 
Tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm hóa học dùng cho mục 

đích thú y. 
 

 
(210) 4-2017-36092 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.3.1; 26.5.1; 

26.13.25 
(731) FIXDEX INDUSTRY (SHENZHEN) 

CO., LTD.  (CN) 
1127, International Culture Building, 
Shennan Middle Road, Futian Street, 
Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: ống bọc ngoài [vật liệu kim loại]; vít dành cho xe cộ bằng kim loại; đinh tán 
bằng kim loại; chốt cắm vào tường bằng kim loại; vít bằng kim loại; đinh khuy bằng kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2017-36093 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần công trình 

Nhà Việt  (VN) 
Số 98, ngõ 96, đường Chợ Hàng, phường 
Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến trúc khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc, các dịch vụ công cộng như cầu đường, thiết bị điện, hóa chất; tư vấn kiến trúc; 
kiến trúc. 

 

 
(210) 4-2017-36094 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dinh dưỡng cây trồng 
Eakmat  (VN) 
Thôn 10, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn 
Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-36095 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Cam, vàng, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dinh dưỡng cây trồng 
Eakmat  (VN) 
Thôn 10, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn 
Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-36096 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.11; 7.1.24; 5.7.21; 26.1.2; 26.1.6; 

1.13.1; 5.13.25; 15.7.1; 3.7.23; A6.19.9 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dinh dưỡng cây trồng 
Eakmat  (VN) 
Thôn 10, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn 
Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-36097 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 15.7.1; 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; 5.13.25; 

A6.19.9 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dinh dưỡng cây trồng 
Eakmat  (VN) 
Thôn 10, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn 

Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-36098 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.1; 26.1.2; 26.2.7; 25.5.2; A26.11.12 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng, cam, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống cây 
trồng Kiến Xương  (VN) 
Số 236 khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh 

Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngũ cốc; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  
 

 
(210) 4-2017-36099 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh lá, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
trang trí nội thất Đông Hùng  
(VN) 
53 đường số 2, khu nhà ở đường sắt 1, 

khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, 

thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2017-36100 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.1.18; 26.3.23; 26.1.10; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huệ  (VN) 
Khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy.  

 

 
(210) 4-2017-36103 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thị Thanh Lê  (VN) 
Số 142, đường Nguyễn Đức Cảnh, khối 
20, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-36104 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Hoàng Văn Nam  (VN) 
Xóm 6, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 19: Vữa xi măng chà ron gạch; vữa xây tô; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ 

gia).  
 

 
(210) 4-2017-36105 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Hồng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
LUCASTA  (VN) 
606 lô J9, đường Liên Phường, phường 
Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ dùng cho thể thao; giày đá bóng; giày tập thể dục; giày thể thao.  
 

 
(210) 4-2017-36106 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 25.12.1; 26.1.2 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hoa Thiên 
Thảo  (VN) 
Tầng 7 tòa nhà Thiên Nam, 111-121 Ngô 
Gia Tự, phường 2, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; nước hoa; son môi; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng da.  

 

 
(210) 4-2017-36107 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Gia Vinh  (VN) 
329 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-36108 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Vàng, xanh 
(731) Võ Thị Tuyền Chinh  (VN) 

28 đường số 13, phường 5, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2017-36109 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Vũ Lưu Thiên 

Kim  (VN) 
346/59 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Chân nhái để bơi; áo phao; mồi nhân tạo để câu cá; thiết bị tập luyện thể hình; 

giỏ câu (bẫy cá); đồ câu cá; máy để tập luyện thể dục. 
 

Nhóm 35: Mua bán chân nhái để bơi, áo phao, mồi nhân tạo để câu cá, thiết bị tập luyện 
thể hình, giỏ câu (bẫy cá), đồ câu cá, máy để tập luyện thể dục.  

 

 
(210) 4-2017-36110 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Thị Phương Yến  (VN) 

25A Hùng Vương, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả; thịt lợn khô (khô heo); ruốc (chà bông); pate gan.  
 

Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ giò chả, thịt lợn khô (khô heo), ruốc (chà bông), pate gan.  
 

 
(210) 4-2017-36111 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MAMA CORP  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Vinahud, đường Trung 
Yên 9, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-36112 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
vật liệu Châu Âu  (VN) 
Km số 9, Đại lộ Thăng Long, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại, cửa ra vào và 
phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại, các loại cổng và phụ kiện cổng bằng kim loại (dùng 
trong xây dựng).  

 
Nhóm 35: Mua bán cửa bằng kim loại, cửa bằng gỗ, cửa nhôm kính; vách ngăn kính cụ 
thể cabin phòng tắm, kính phun sơn họa tiết, kính ép lụa.  

 

 
(210) 4-2017-36113 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Trắng, xám, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Ngân Long E - 
COMMERCE  (VN) 
Số 33 đường nội khu Hưng Gia 3, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức, đá quý, vàng bạc, nhẫn, vòng cổ, vòng tay bằng kim loại 

quý/đá quý, đồ kim hoàn.  
 

 
(210) 4-2017-36114 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 9.7.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Mồi  (VN) 
Số 171, đường Mồi, khu phố Nhị Đồng 
1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-36115 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540)  

(731) Lương Nguyễn Vân Anh  (VN) 
73/45/24A Nguyễn Trãi, phường An Hội, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà), đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống làm từ chè (trà) như hồng trà, lục trà.  

 

 
(210) 4-2017-36116 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Liêu Lệ Băng  (VN) 
116 đường Thống Nhất, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà), đồ uống làm 

từ chè (trà) như hồng trà, lục trà, trà sữa.  
 

 
(210) 4-2017-36119 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.17.5; 1.3.1; A1.3.20 
(591) Cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAIYO PLUS Việt 
Nam  (VN) 
C12B Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh và phân phối các sản phẩm như: quần áo thời trang dành 

cho nam nữ và trẻ em, giày (dép), mũ (nón), vớ (tất).  
 

 
(210) 4-2017-36120 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thái Sơn  (VN) 
147 đường số 41, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa), dịch vụ làm móng tay móng chân (làm nail), 

trang điểm mặt, làm tóc, mát xa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36121 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.4; 25.1.25 

(591) Đen, xanh lá cây, hồng, trắng, hồng nhạt.

(540) 

  

(731) Trương Vũ Ty  (VN) 
168/17 đường số 4, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lông mi giả; mua bán keo dán mi.  
 

 
(210) 4-2017-36122 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A25.7.4; A25.7.2; 26.1.1; 26.1.4 

(591) Trắng, xám, tím, hồng. 

(540) 

 
(731) Trần Mai Anh  (VN) 

19 Nguyễn Tiểu La, phường 5, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2017-36124 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A26.11.8; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Cam, trắng, đỏ, xanh lam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại  - 
dịch vụ Đoàn Gia Việt  (VN) 
70 đường số 1, phường 16, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ bò (chất bôi trơn); chất bôi trơn.  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối: dầu nhớt, mỡ bò (chất bôi trơn), chất bôi trơn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36126 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.9; 26.1.5; A26.11.12; 26.11.3; 

A26.11.9 

(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí thương mại Hải Uyên  
(VN) 
191 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 

 
(210) 4-2017-36127 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thị trường Châu á Thái Bình 
Dương  (VN) 
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 
 

 
(210) 4-2017-36128 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.1 

(591) Đỏ, xanh đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí thương mại Hải Uyên  
(VN) 
191 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36129 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.7; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư  Phan Nguyễn  (VN) 
Số 4 ngõ 138/15 đường ỷ La, phường 
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; tư vấn bất động sản; tư vấn tài chính; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý dân sự, hình sự, kinh tế; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; 
dịch vụ tranh tụng; dịch vụ điều tra cho cá nhân; dịch vụ người bảo vệ, vệ sỹ; dịch vụ tư 
vấn sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2017-36130 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; A13.3.9; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PICOTI Việt Nam  (VN) 
145b Đề Thám, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2017-36131 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cam, nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Câu lạc bộ doanh nhân Sài 
Gòn   (VN) 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và thương 
mại; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí.  

 

 
(210) 4-2017-36132 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.5 
(591) Cam, nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Câu lạc bộ doanh nhân Sài 
Gòn    (VN) 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và thương 

mại; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí.  
 

 
(210) 4-2017-36133 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhà hàng khách sạn 
Đại Nam  (VN) 
33 Cao Thắng, phường 02, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời: dịch vụ cơ sở lưu trú 

tạm thời (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ, cho thuê phòng họp, 
dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-36134 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7; 4.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất TMAX Việt Nam  (VN) 
Thôn Cư An, xã Tam Đồng, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Bán phụ tùng và linh kiện của ô tô, xe máy; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; dán áp phích quảng cáo; thiết kế vật liệu quảng cáo; 
quảng cáo qua thư đặt hàng; phổ biến các thông báo quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-36135 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xám, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản VNG Việt Nam  (VN) 
Số nhà 13, khu C7, khu đô thị Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; 

môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng làm không gian làm 
việc chung.  

 

 
(210) 4-2017-36136 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.11.13; 1.3.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Lê Thị Mai  (VN) 

Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn đường và bánh kẹo; dịch vụ bán lẻ đường và bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2017-36137 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VINAUCARE  (VN) 
169/33 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch 

vụ pháp lý]; dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2017-36138 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; 1.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm hữu 
cơ Việt Nam  (VN) 
112/36 Bùi Quang Là, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có gaz; băng tải; máy bóc vỏ ngũ cốc; máy nghiền; máy 

sấy khô; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm sạch axetile; công cụ nông nghiệp 

trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy nông nghiệp; thiết bị đệm không khí để dịch chuyển 

các vật nặng; máy uốn; máy đóng nắp chai.  
 

 
(210) 4-2017-36139 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 1.13.1; A1.13.15 

(591) Trắng, xanh nước biển, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm hữu 
cơ Việt Nam  (VN) 
112/36 Bùi Quang Là, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến đồ uống có gaz; băng tải; máy bóc vỏ ngũ cốc; máy nghiền; máy 

sấy khô; máy chế biến thức ăn dùng điện; thiết bị làm sạch axetile; công cụ nông nghiệp 

trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy nông nghiệp; thiết bị đệm không khí để dịch chuyển 

các vật nặng; máy uốn; máy đóng nắp chai.   

 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật; chất bổ sung thức ăn vật nuôi, không dùng cho mục đích y 

tế; chế phẩm vỗ béo động vật; vỏ cây thô; hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; quả tươi; hạt 

[ngũ cốc].  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên 

cứu và triển khai [cho người khác]; nghiên cứu về cơ khí.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1454 

(210) 4-2017-36140 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
phát triển tổng hợp Việt Anh  
(VN) 
Số 527/3 Trường Chinh, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến; hạt đậu phộng rang; hạt đậu nành rang; hạt tẩm ướp 

gia vị; hạt hướng dương đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2017-36141 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
SHINE  (VN) 
Số 13/1, đường 35, phường Linh Đông, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví (bóp); balô; vali; cặp da. 

 

 
(210) 4-2017-36142 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 1.15.15; 26.1.2; 5.7.1 
(591) Đen, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cội nguồn Cà 
phê Việt  (VN) 
Thôn Tân Thành, xã Ea Yông, huyện 
Kr«ng P¾k, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức 

chuyến du lịch; vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường không; vận tải 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy, đường không; dịch vụ lưu kho hàng hóa; đại lý vé 

máy bay, vé tàu hỏa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-36144 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.13.25; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật cơ 
điện lạnh Hoàng Sa  (VN) 
638/26/9 Lê Trọng Tấn, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng 

như: sắt, thép, gỗ xây dựng, gạch, cát, sỏi, vôi, xi măng, đá hoa cương, trần và vách thạch 

cao, sàn gỗ, giấy dán tường, sàn nhựa, thảm phủ sàn, sơn, kính xây dựng, vòi sen, bệ xí vệ 

sinh, chậu rửa mặt (lavabo), bồn tắm, buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng kín), thiết 

bị giám sát, hệ thống thông gió, hệ thống hút khói, hệ thống làm lạnh, hệ thống cung cấp 

khí đốt. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt: thiết bị điện lạnh, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống 

điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi, hệ thống camera quan sát, 

thiết bị phòng cháy chữa cháy; sửa chữa: thiết bị điện lạnh, động cơ điện, máy phát điện, 

máy nổ; xây dựng: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình đường sắt và đường 

bộ, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư; thi công trang trí 

nội thất; nạo vét hệ thống thoát nước và kênh rạch. 
 

 
(210) 4-2017-36145 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; A26.11.8; 1.15.23 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Midas 
International  (VN) 
177/60 đường 3/2, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-36146 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngọc Thiện Phát   (VN) 
Số 31, đường NA7, khu dân cư Mỹ 
Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, cầu dao điện, dây nguồn điện, bảng điện (táp lô điện), phích cắm 
điện, công tắc điện. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn led, bóng đèn.  

 

 
(210) 4-2017-36147 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A5.5.22; 5.13.25 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kingdom Design  
(VN) 
120/11 Nguyễn Quý Anh, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công các công trình trang trí nội thất, ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2017-36148 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 1.15.15; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, nâu, vàng, nâu 

nhạt, xám, xanh dương đậm. 

(540)  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Thiên Phong  (VN) 
Số 8, đường số 12, KDC Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình.  
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(210) 4-2017-36150 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.3.21; 18.3.23 

(591) Đen, trắng ánh xanh, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lý Sơn Sa Kỳ  
(VN) 
82/40/9 đường số 2, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2017-36151 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3; A24.15.7; 26.7.25; A25.7.4 

(591) Trắng, xám, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lý Sơn Sa Kỳ  
(VN) 
82/40/9 đường số 2, khu phố 6, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng; sửa chữa nhà; trang trí nội 

thất; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng; thiết kế kiến trúc; thiết kế nội ngoại thất đối với công 

trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; tư vấn thiết kế kiến trúc; tư vấn thiết kế nội 

ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2017-36152 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược Tiên Phát  (VN) 
331/51/54 Phan Huy ích, phường 14, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-36153 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.4; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Lại Cao Phương Minh  (VN) 
29/7/20, Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát.  

 

 
(210) 4-2017-36156 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất hút ẩm thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 07: Các loại máy nông ngư cơ thuộc nhóm này như: máy cày, máy bóc tách hạt 
điều, máy cắt cỏ, máy cưa, máy xới.  

 
Nhóm 31: Thức ăn dành cho gia súc thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy móc và thiết bị như: vòng bi, bạc đạn, mô tơ, máy bơm, máy 
khoan, van xả, thiết bị và dụng cụ điện như: tụ điện, dây điện, thiết bị và hệ thống điều 
hòa không khí như: quạt, máy điều hòa, thiết bị và hệ thống cấp nước như vòi phun nước, 
thiết bị phun nước, phân bón, chất hút ẩm các loại máy nông ngư cơ như: máy cày, máy 
bóc tách hạt điều, máy cắt cỏ, máy cưa. máy xới, thức ăn dành cho gia súc thuộc nhóm 
này.  

 

 
(210) 4-2017-36157 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; ngũ cốc và các sản phẩm làm từ ngũ cốc thuộc nhóm này như: 
gạo, ngô, khoai, mì. 

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; thức ăn dành cho gia súc thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cà phê; ca cao; ngũ cốc và các sản phẩm làm từ ngũ cốc như: gạo, 
ngô, khoai, mì, rau quả tươi; thức ăn dành cho gia súc.  

 

 
(210) 4-2017-36158 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 
Châu  (VN) 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và thiết bị của máy móc thuộc nhóm này như: vòng bi, bạc đạn, mô 

tơ, máy bơm, máy khoan, van xả.  
 

 
(210) 4-2017-36159 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Yến  
(VN) 
Số 86 Phạm Ngọc Thạch (số 73 Đông Y 
cũ), phường Lộc Hạ, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Khoanh khoai tây rán giòn, lát khoai tây rán giòn; khoai tây rán giòn ít béo; lát 

khoai tây tẩm bột rán; lát khoai tây mỏng; mảnh khoai tây.  
 

(210) 4-2017-36161 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng ánh kim, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Công nghệ Cao Vũng Tàu  (VN)
4/22 Kha Vạn Cân, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 30: Chocolate sữa.  
 

 
(210) 4-2017-36162 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 25.1.25; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Vàng ánh kim, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Công nghệ Cao Vũng Tàu  (VN)
4/22 Kha Vạn Cân, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 30: Chocolate sữa.  

 

 
(210) 4-2017-36163 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng ánh kim, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 
Công nghệ Cao Vũng Tàu  (VN)
4/22 Kha Vạn Cân, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 30: Chocolate trà xanh. 

 

 
(210) 4-2017-36166 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.12; A5.7.22; 18.1.21 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LIMEFRESH   (VN) 
Số 40 đường số 1, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng để giặt; chất tẩy rửa dùng để rửa bát; chất tẩy rửa dùng cho 

mục đích gia dụng, chất tẩy rửa sàn nhà; chất tẩy rửa chậu vệ sinh.  
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(210) 4-2017-36167 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3; 15.7.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương, trắng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu Sự 
Sống Mới  (VN) 
Số 37, tổ 7, đường Lê Trọng Tấn, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, thiết bị phụ tùng của máy lọc nước, các thiết bị nhà vệ 

sinh.  
 

 
(210) 4-2017-36168 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.3.1; A5.3.13 
(591) Nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem tắm trắng da; dầu gội đầu; sữa tắm; nước hoa; mặt nạ dưỡng da 

(mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2017-36169 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 
chống nắng (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm), thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm 
đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang. 
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(210) 4-2017-36170 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 

Việt  (VN) 
127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 

chống nắng (mỹ phẩm).    
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ 
phẩm), kem chống nắng (mỹ phẩm), thực phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm 
đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế phẩm đặc trị tàn nhang. 

 

 
(210) 4-2017-36171 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thời trang Ngọc 
Việt   (VN) 
187/2 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

 
(210) 4-2017-36172 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ Giao Thoa   (VN) 
106 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 09: Các chương trình phần mềm dùng cho điện thoại di động; chương trình phần 
mềm sử dụng cho khóa thông minh; khóa điện tử; khóa vân tay; khóa từ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: các loại khóa 
điện và điện tử dùng cho khóa cửa; thẻ từ, khóa từ, các loại khóa bằng kim loại, khóa vân 
tay, chương trình phần mềm sử dụng cho khóa thông minh.  
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Nhóm 37: Lắp đặt khóa; lắp đặt khóa bảo vệ; hoàn thiện công trình.  
 

 
(210) 4-2017-36173 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Bích Trâm   (VN) 

246 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phan Rí 
Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu các sản phẩm thời trang như: 
quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, vòng cổ, bông tai, dây nịt, mắt kính. 

 

 
(210) 4-2017-36174 (220) 11.01.2016 

(641) 4-2016-00679 (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH sản xuất chế 

biến nông sản Cát Tường  (VN) 
Số 212, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát không cồn (nước ép làm từ trái cây tươi).  
 

Nhóm 35: Mua bán trái cây tươi, rau củ tươi, nước giải khát không cồn, hương liệu, 
nguyên liệu, phụ gia dùng trong ngành thực phẩm và đồ uống, gia vị, lúa, gạo, đường, bột 
sắn, cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-36175 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, nâu đậm, nâu nhạt, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Đinh Hoàng Anh  (VN) 
228 Huỳnh Tấn Phát, phường Vĩnh Hiệp, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đồ uống (nhà hàng); nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-36176 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25; A24.15.11; A18.5.7 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du học Mỹ Thiên Hoa  
(VN) 
44 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch; 

dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 
 

 
(210) 4-2017-36177 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1 
(591) Nâu, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ du học Mỹ Thiên Hoa  
(VN) 
44 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-36178 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.2; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trusting Social  
(VN) 
Tầng 8 tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ cho vay; cung cấp thông tin tài chính 

thông qua một trang web; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá, định giá tài 
chính. 
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(210) 4-2017-36179 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trusting Social  
(VN) 
Tầng 8 tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn và quản lý hoạt động kinh doanh thương mại; quản lý giao 

dịch kinh doanh thương mại; tư vấn nghiệp vụ thương mại; hoạt động văn phòng (như: 
biên tập số liệu thống kê; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ cho vay; cung cấp thông tin tài chính 
thông qua một trang web; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; đánh giá, định giá tài 
chính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; lập trình máy vi tính; 
tư vấn công nghệ máy tính; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật máy tính; tạo lập và duy 
trì trang tin điện tử cho người khác; tư vấn bảo mật dữ liệu. 

 

 
(210) 4-2017-36180 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.5.2 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Mai Văn Phắc  (VN) 
Thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-36187 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
En Ya  (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-36188 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2017-36189 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2017-36190 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc. 
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1467 

(210) 4-2017-36191 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2017-36192 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năug; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2017-36193 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A26.11.12; 26.3.4; 

26.2.3 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh da trời, 

vàng cam, vàng, hồng đậm, đen, trắng, 
ghi. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-36194 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.3.4; A26.3.5 

(591) Nâu, da cam, vàng, đen, xanh lá cây, 

trắng, đỏ, ghi, xanh dương. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 

(210) 4-2017-36195 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.1.5; 26.1.1; A26.4.6; A25.3.3; 26.4.2

(591) Trắng, xanh lá cây, da cam, xanh cốm, 

ghi, đen. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-36196 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A1.1.10; A16.1.5; 26.1.1; 26.4.2; 

A26.11.13; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng cam, xám, xanh 

dương, ghi, đỏ sẫm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36197 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, đỏ, xám, 

da cam, xanh dương, đen, trắng, nâu 
nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36198 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Sáu Phúc  (VN) 
248/1 đại lộ Bình Dương, khu phố Thạnh 
Hòa B, phường AnThạnh, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp gas, máy xay sinh tố, lò nướng, bếp điện từ, máy thu hình (tivi), 
máy thu thanh (radio), loa, máy vi tính, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi, quạt 
điện, nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2017-36199 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 9.3.1; A3.4.2; 25.5.25 
(731) Công ty cổ phần Lothamilk  

(VN) 
Km 14, quốc lộ 51, xã Tam Phước, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa thanh trùng; sữa tiệt trùng; sữa chua (yaourt); sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 30: Bánh sữa; kẹo sữa. 
 
 

(210) 4-2017-36200 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 26.4.4 
(591) Nâu, đỏ, cam, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và xây dựng Quang 
Thành Phát  (VN) 
Số 78A, khu phố Bình Hòa, phường Bình 
Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-36204 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Nguyễn Tài Đạt  (VN) 

Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Bản lề, tay nắm cửa, chốt khóa cremone bằng kim loại, ke cửa bằng kim loại, 

bu lông bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại: bản lề, tay nắm cửa, chốt khóa cremone bằng kim loại, ke 

cửa bằng kim loại, bu lông bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, nhôm, dây nhôm, 

kim loại chống ma sát, dải băng bằng kim loại để buộc, dây thép gai, thùng bằng kim loại, 

chốt cửa bằng kim loại, then ổ khóa, thanh lan can và tay vịn cầu thang bằng kim loại, bản 

lề hộp và khóa chốt hộp bằng kim loại, then cửa bằng kim loại, đai bằng kim loại để vận 

chuyển hàng hóa nặng, két an toàn, ống nhánh bằng kim loại, khóa cài bằng kim loại 

thường, tấm panen xây dựng bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, cửa 

bằng kim loại, chìa khóa, tay nắm cửa bằng kim loại, thanh ray bằng kim loại, chốt bản lề 

bằng kim loại, vít khuôn cửa sổ, đinh kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-36205 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A15.7.2; A7.1.11; 7.1.24; 25.1.6; 

A1.1.10 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng. 

(731) Nguyễn Tài Đạt  (VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề, tay nắm cửa, chốt khóa cremone bằng kim loại, ke cửa bằng kim loại, 

bu lông bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-36206 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) QUEISSER PHARMA GMBH & CO. 

KG  (DE) 

Schleswiger Str. 74 24941 Flensburg 

Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh răng miệng, không dùng cho mục đích y tế  

 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dùng để vệ sinh miệng và chống hôi miệng dùng 

cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-36208 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YUEQING LEYI ELECTRIC CO., LTD.  

(CN) 
C.D 12F Leyi Building Yuecheng, 
Yueqing 325600 Zhejiang, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; rơle điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác 

[vật nối điện]; cầu dao điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; thiết bị báo 
động; đèn báo hiệu; thiết bị triệt nổ; thiết bị kiểm soát chống nổ; thiết bị đo, bằng điện; 
thiết bị phân phối điện chống nổ.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc dùng điện; hệ thống điều hoà không khí; thiết bị thổi khí nóng; 
thiết bị sấy; hệ thống chiếu sáng cho xe cộ; bộ tản nhiệt, dùng điện; tủ lạnh; thiết bị nấu 
nướng; quạt hướng trục; đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2017-36210 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu   (VN) 
Lô 06-7, khu công nghiệp Ninh Hiệp, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 

trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng trong nhà tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); 
bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt nước trong nhà vệ sinh, hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 19: Gạch, vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 20: Gương soi và đồ linh kiện thay thế; đồ gỗ nội thất.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm), bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ 
thiết bị trong nhà vệ sinh), bình nước nóng dùng trong nhà tắm, bồn tắm (thiết bị trong 
nhà tắm), bệ xí nhà vệ sinh, vòi xịt nước trong nhà vệ sinh, hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
gạch, vật liệu xây dựng phi kim loại, gương soi và đồ linh kiện thay thế, đồ gỗ nội thất.  

 

 
(210) 4-2017-36211 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khai Sáng  
(VN) 
Số 4, ngõ 26B đường Trần Bình Trọng, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh: gạo. 
 

 
(210) 4-2017-36212 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Trần Đình Quảng  (VN) 
Số 8/455/46 Hà Huy Tập, tập thể Yên 

Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 

nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh; bình nóng lạnh.  
 

 
(210) 4-2017-36213 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.4; 26.13.25; 26.1.2; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoàn cầu 
Hoà Bình  (VN) 
Xóm Đồng Xương, xã Thành Lập, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; đồ đi chân; tất đi chân; lót giày; mũ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2017-36216 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; 26.1.2 

(591) Da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học và 
thương mại Chân Chính  (VN) 
816/2 Trường Sa, phường 14, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối mực máy in, máy vi tính, tủ đựng thiết bị máy tính.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36217 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguồn Việt  (VN) 
Dãy 1, tập thể Que hàn điện Việt Đức, xã 

Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ống nước bằng kim loại; vạn ống nước bằng kim loại; ống thoát nước bằng kim 

loại; ống tiêu nước bằng kim loại; bồn chứa nước bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy bơm nước.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình đun nước nóng; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống 

phân phối nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước.  

 

Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; ống mềm để tưới nước; khớp nối ống không 

bằng kim loại; đầu nối ống không bằng kim loại; ống vòi rồng chữa cháy.  

 

Nhóm 19: ống cứng dẫn nước không bằng kim loại; van ống dẫn nước, không bằng kim 

loại hoặc chất dẻo; đường ống áp lực không bằng kim loại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công lắp đặt, sửa chữa hệ thông dẫn nước, tiêu nước; lắp đặt, sửa 

chữa thiết bị, máy lọc nước và làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2017-36218 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh Mạnh Phát  
(VN) 
Thôn Đồng Tâm, xã Gia Lương, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Đậu tương; đỗ tương; lạc, hạt hướng dương (tất cả đã qua chế biến).  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36219 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Vàng, xanh cốm, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây đậm. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
TGC Việt Nam  (VN) 
Thôn Chiền, xã Đức Thượng, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng gỗ.   
 

 
(210) 4-2017-36220 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A17.1.2 

(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NOLOGY Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; các phụ tùng, phụ kiện của đồng hồ như kim đồng hồ, bộ máy đồng 

hồ, dây đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ, các phụ tùng, phụ kiện của đồng hồ như 

kim đồng hồ, bộ máy đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay, dịch vụ quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2017-36222 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16; 26.4.4 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thiên Thuận Phát  (VN) 
Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành 

A, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối (mua bán) sữa và các sản phẩm liên quan đến sữa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36223 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ, trắng, đen.(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thiên Thuận Phát   (VN) 
Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành 
A, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại như: bánh mỳ; bánh ngọt; bánh quy; mứt; kẹo; sôcôla.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại như: bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy, mứt, kẹo, 
sôcôla, các loại bột làm bánh.   

 

 
(210) 4-2017-36225 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đầu tư toàn cầu ASIA F.I.C  
(VN) 
Tầng 16, tòa nhà Daeha, số 360, đường 
Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân 

tiềm năng với các doanh nhân cần vốn; marketing; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ 
của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ 
trợ việc điều hành kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Định giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; thông tin về tài chính; 
quản lý tài chính; cung cấp thông tin tài chính thông qua một trang web; đầu tư quỹ; cho 
vay (tài chính). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; tư vấn du học; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo và giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 

 
(210) 4-2017-36227 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen, vàng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Y.E.P  (VN) 
01 Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1477 

(511)   Nhóm 30: Bánh các loại, kẹo các loại. 
 

 
(210) 4-2017-36233 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15 
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ chăm sóc cá nhân chứa đồ chăm sóc cho nam giới, cụ thể là sữa rửa mặt, 

sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống đổ mồ 
hôi, gel và nước thơm dùng cho cạo râu, nước thơm dùng cho da, nước thơm dùng sau khi 
cạo râu, nước thơm cô-lô-nhơ; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chất khử 
mùi và chất chống đổ mồ hôi; gel và nước thơm dùng cho cạo râu; nước thơm dùng cho 
da; nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ. 

 
Nhóm 08: Dao cạo; dao cạo dùng một lần; dao cạo dùng điện; lưỡi dao cạo; hộp dao cạo; 
hộp đựng đồ cạo râu.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; khuy măng sét; dây và quai đồng hồ đeo tay; kẹp cài ca vát và ghim 
cài ca vát. 

 
Nhóm 16: Vật dụng kẹp tiền; sổ để trắng để viết nhật ký; sổ chi chép.  

 

(210) 4-2017-36234 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15 
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch đa dụng; ví bỏ túi; ba lô; túi đựng đồ cá nhân không chứa đồ bên 

trong; cặp đựng tài liệu; ví đựng chìa khóa và danh thiếp, «.  
 

Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo và quần; trang phục mặc ngoài, cụ thể là áo khoác, mũ, 
găng tay [trang phục]; quần áo lót; quần áo ngủ; quần áo mặc trong nhà; quần áo bơi; đồ 
đi chân; đồ đội đầu, tất ngắn cổ; dây lưng [trang phục]; găng tay [trang phục] và găng tay 
hở ngón; đồ đeo cổ, cụ thể là ca vát, khăn rằn và khăn quàng cổ. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại hàng tiêu dùng, 
cụ thể là bộ chăm sóc cá nhân chứa đồ chăm sóc cho nam giới, cụ thể là sữa rửa mặt, sữa 
tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống đổ mồ hôi, 
gel và nước thơm dùng cho cạo râu, nước thơm dùng cho da, nước thơm dùng sau khi cạo 
râu, nước thơm cô-lô-nhơ; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chất khử mùi và 
chất chống đổ mồ hôi; gel và nước thơm dùng cho cạo râu; nước thơm dùng cho da; nước 
thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ; dao cạo; dao cạo dùng một lần; dao cạo 
dùng điện; lưỡi dao cạo, hộp dao cạo; hộp đựng đồ cạo râu; kính đeo mắt; kính râm; bao 
đựng kính đeo mắt và kính râm, tai nghe và tai nghe chụp đầu; loa âm thanh; loa sound 
bar (loa dạng thanh dài dùng cho ti vi); hộp bảo vệ thiết bị âm thanh có bản chất là tai 
nghe, tai nghe chụp đầu và loa; camera; hộp đựng camera, đồng hồ; khuy măng sét; dây 
và quai đồng hồ đeo tay; kẹp cài ca vát và ghim cài ca vát; vật dụng kẹp tiền; sổ để trắng 
để viết nhật ký; sổ chi chép; túi du lịch đa dụng; ví bỏ túi; ba lô; túi đựng đồ cá  nhân 
không chứa đồ bên trong, cặp đựng tài liệu; ví đựng chìa khóa và danh thiếp; ô; khăn tay 
bỏ túi bằng vải, quần áo, cụ thể là áo và quần; trang phục mặc ngoài, cụ thể là áo khoác, 
mũ, găng tay [trang phục]; quần áo lót, quần áo ngủ; quần áo mặc trong nhà; quần áo bơi; 
đồ đi chân; đồ đội đầu; tất ngắn cổ; dây lưng [trang phục]; găng tay [trang phục] và găng 
tay hở ngón; đồ đeo cổ, cụ thể là ca vát, khăn rằn và khăn quàng cổ; thảm tập thể dục; ván 
trượt; túi đựng ván trượt; ván trượt tuyết; khung đỡ dùng cho ván trượt tuyết để mang 
theo; dụng cụ leo núi, cụ thể là, móc leo núi (carabiner); sản phẩm dùng cho các môn thể 
thao điền kinh; bóng dùng cho thể thao; bóng dùng trong các trò chơi; đồ chơi; bóng để 
giải trí làm giảm căng thẳng; dụng cụ tập thể dục; dụng cụ bằng gỗ để chơi các trò chơi ở 
sân bãi; tấm ván có lỗ để chơi trò ném ngô.  

 

 
(210) 4-2017-36235 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15 
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; bao đựng kính đeo mắt và kính râm, tai nghe và tai 

nghe chụp đầu; loa âm thanh; loa sound bar (loa dạng thanh dài dùng cho ti vi); hộp bảo 
vệ thiết bị âm thanh có bản chất là tai nghe, tại nghe chụp đầu và loa; camera, hộp đựng 
camera. 

 
Nhóm 27: Thảm tập thể dục.  

 
Nhóm 28: Ván trượt; túi đựng ván trượt; ván trượt tuyết; khung đỡ dùng cho ván trượt 
tuyết để mang theo, dụng cụ leo núi, cụ thể là, móc leo núi (carabiner); sản phẩm dùng 
cho các môn thể thao điền kinh; bóng dùng cho thể thao; bóng dùng trong các trò chơi; đồ 
chơi; bóng để giải trí giảm căng thẳng; dụng cụ tập thể dục; dụng cụ bằng gỗ để chơi các 
trò chơi ở sân bãi; tấm ván có lỗ để chơi trò ném ngô.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36236 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15 
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bộ chăm sóc cá nhân chứa đồ chăm sóc cho nam giới, cụ thể là sữa rửa mặt, 

sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống đổ mồ 
hôi, gel và nước thơm dùng cho cạo râu, nước thơm dùng cho da, nước thơm dùng sau khi 
cạo râu, nước thơm cô-lô-nhơ; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; chất khử 
mùi và chất chống đổ mồ hôi; gel và nước thơm dùng cho cạo râu; nước thơm dùng cho 
da; nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ. 

 
Nhóm 08: Dao cạo; dao cạo dùng một lần, dao cạo dùng điện; lưỡi dao cạo; hộp dao cạo; 
hộp đựng đồ cạo râu. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ, khuy măng sét; dây và quai đồng hồ đeo tay; kẹp cài ca vát và ghim 
cài cà vát. 

 
Nhóm 16: Vật dụng kẹp tiền; sổ để trắng để viết nhật ký; sổ chi chép.  

 

 
(210) 4-2017-36237 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZOPOST  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng internet; dịch vụ thanh toán trực tuyến 

qua mạng điện thoại di động; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại cố định; 
dịch vụ thanh toán thông qua hình thức dùng thẻ trả trước, dịch vụ quản lý tài chính; dịch 
vụ cung cấp thông tin tài chính.  

 

 
(210) 4-2017-36238 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZOPOST  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1480 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng internet; dịch vụ thanh toán trực tuyến 

qua mạng điện thoại di động; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại cố định; 

dịch vụ thanh toán thông qua hình thức dùng thẻ trả trước, dịch vụ quản lý tài chính; dịch 

vụ cung cấp thông tin tài chính.  
 

 
(210) 4-2017-36240 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 19.7.1; A5.3.15; A5.3.13; 7.5.10 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LEEFA  (VN) 
Tầng 01, toà nhà Packsimex, 52 Đông 

Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn nguyên liệu pha chế đồ uống.  
 

 
(210) 4-2017-36241 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH LEEFA  (VN) 
Tầng 01, toà nhà Packsimex, 52 Đông 

Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn nguyên liệu pha chế đồ uống.  
 

 
(210) 4-2017-36242 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Trung  
(VN) 
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Liên Trì 1 

(thửa đất số 45, TBĐ số: 255-A), xã Bình 

Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 35: Bán buôn cà phê.  
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(210) 4-2017-36243 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Trung  
(VN) 
Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Liên Trì 1 
(thửa đất số 45, TBĐ số: 255-A), xã Bình 
Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
 

Nhóm 35: Bán buôn cà phê.   
 

 
(210) 4-2017-36244 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, xanh 

lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cao Hoàng Kim  (VN) 
862/24 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Nhơn 
Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 

vận tải; vận tải.  
 

 
(210) 4-2017-36245 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên An Vinh Cần 
Thơ  (VN) 
B30, đường số 01, khu dân cư Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm sạch; nước súc miệng không dùng cho 

mục đích y tế. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải cọ rửa; bàn chải 
lông mày. 
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(210) 4-2017-36246 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.25; 26.4.2 
(591) Xanh dương nhạt, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Quốc Dương  (VN) 

527/18/10L Trường Chinh, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-36247 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15 
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch đa dụng; ví bỏ túi; ba lô; túi đựng đồ cá nhân không chứa đồ bên 

trong, cặp đựng tài liệu; ví đựng chìa khóa và danh thiếp; «. 
 

Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải. 
 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo và quần; trang phục mặc ngoài, cụ thể là áo khoác, mũ, 
găng tay [trang phục]; quần áo lót, quần áo ngủ; quần áo mặc trong nhà; quần áo bơi; đồ 
đi chân; đồ đội đầu; tất ngắn cổ; dây lưng [trang phục]; găng tay [trang phục] và găng tay 
hở ngón; đồ đeo cổ, cụ thể là ca vát, khăn rằn và khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại hàng tiêu dùng, 
cụ thể là bộ chăm sóc cá nhân chứa đồ chăm sóc cho nam giới, cụ thể là sữa rửa mặt, sữa 
tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất khử mùi dùng cho cá nhân và chất chống đổ mồ hôi, 
gel và nước thơm dùng cho cạo râu, nước thơm dùng cho da, nước thơm dùng sau khi cạo 
râu, nước thơm cô-lô-nhơ, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chất khử mùi và 
chất chống đổ mồ hôi, gel và nước thơm dùng cho cạo râu, nước thơm dùng cho da, nước 
thơm dùng sau khi cạo râu, nước thơm cô-lô-nhơ, dao cạo, dao cạo dùng một lần, dao cạo 
dùng điện, lưỡi dao cạo, hộp dao cạo, hộp đựng đồ cạo râu, kính đeo mắt, kính râm, bao 
đựng kính đeo mắt và kính râm, tai nghe và tai nghe chụp đầu, loa âm thanh, loa sound 
bar (loa dạng thanh dài dùng cho ti vi), hộp bảo vệ thiết bị âm thanh có bản chất là tai 
nghe, tại nghe chụp đầu và loa, camera, hộp đựng camera, đồng hồ, khuy măng sét; dây 
và quai đồng hồ đeo tay, kẹp cài ca vát và ghim cài ca vát, vật dụng kẹp tiền, sổ để trắng 
để viết nhật ký; sổ chi chép, túi du lịch đa dụng, ví bỏ túi, ba lô, túi đựng đồ cá  nhân 
không chứa đồ bên trong, cặp đựng tài liệu, ví đựng chìa khóa và danh thiếp, ô, khăn tay 
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bỏ túi bằng vải, quần áo, cụ thể là áo và quần, trang phục mặc ngoài, cụ thể là áo khoác, 
mũ, găng tay [trang phục] quần áo lót, quần áo ngủ, quần áo mặc trong nhà, quần áo bơi, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, tất ngắn cổ, dây lưng [trang phục], găng tay [trang phục] và găng 
tay hở ngón, đồ đeo cổ, cụ thể là ca vát, khăn rằn và khăn quàng cổ, thảm tập thể dục, ván 
trượt, túi đựng ván trượt, ván trượt tuyết, khung đỡ dùng cho ván trượt tuyết để mang theo, 
dụng cụ leo núi, cụ thể là, móc leo núi (carabiner), sản phẩm dùng cho các môn thể thao 
điền kinh, bóng dùng cho thể thao, bóng dùng trong các trò chơi, đồ chơi, bóng để giải trí 
làm giảm căng thẳng, dụng cụ tập thể dục, dụng cụ bằng gỗ để chơi các trò chơi ở sân bãi, 
tấm ván có lỗ để chơi trò ném ngô.  

 

 
(210) 4-2017-36250 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YOU ZHIYI   (CN) 

No. 14 Zhanxi Road, DongXing, 
DongXing, GuangXi, China.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 06: Bản lề; khóa, ngoại trừ khóa điện; tay nắm cửa; chối cửa; chốt cờ rê môn 

(cremone) dùng cho cửa; ốc vít (tất cả sản phẩm đều làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm gồm: dụng cụ cầm 
tay, dụng cụ cơ khí, dụng cụ cắt gọt kim loại, dụng cụ điện cầm tay, dụng cụ dùng hơi 
nén, bình phun sơn, bản lề, khóa, tay nắm cửa, thiết bị hàn, dụng cụ đo, ốc vít, đinh, mỏ 
lết.  

 

 
(210) 4-2017-36251 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.12; 26.1.2; 1.15.15; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH HUDOCO Việt 

Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn, đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước giải khát bằng 

trái cây [đồ uống]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
nước quả cô đặc [không có cồn].  
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(210) 4-2017-36252 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(731) An Jang Hyuk  (VN) 
Phòng 2223, tòa R4, chung cư Royal 

City, số 72A Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng thịt nướng; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-36253 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; 6.1.2; 26.1.1; 25.5.25; A26.11.12; 

26.11.3; A5.3.13 

(591) Xanh, vàng xam, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và du 
lịch VINTACO   (VN) 
Thôn Tân Long, xã Hồ Sơn, huyện Tam 

Đảo, Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá thính.  
 

 
(210) 4-2017-36254 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần SAMEDCO  
(VN) 
666/10/1 đường 3/2, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước suối đóng chai; nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2017-36255 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đen xám, trắng, da cam, đỏ cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ tin học Nhân Sinh 
Phúc   (VN) 
359 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính (có chứa máy tính và các thiết 

bị mạng bên trong); giá treo thiết bị máy tính và phân cáp máy tính (có treo sẵn máy 
tính). 

 
Nhóm 20: Tủ chứa máy tính; giá treo máy tính; tủ chứa máy tính có gắn các thanh phân 
phối cáp, giá treo thiết bị máy tính có gắn thêm các thanh phân phối cáp (tất cả còn rỗng, 
dùng để chứa và treo máy tính). 

 

 
(210) 4-2017-36256 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH da đẹp Duy 

Nhất  (VN) 
146/3 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp (massage). 
 

 
(210) 4-2017-36257 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn giải pháp 

KOSOL  (VN) 
Số 70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng nguồn lao động trong và ngoài nước; dịch vụ cung cấp nhân 
lực đi làm việc ở nước ngoài; dịch vụ môi giới, giới thiệu lao động. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức, điều khiển tour du lịch; dịch vụ đại lý du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết kế trang trí ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2017-36258 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Phan Thành Trung  (VN) 

21/39A Thống Nhất, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót; cà vạt; giày dép; mũ nón; khăn choàng. 

 

 
(210) 4-2017-36259 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 1.15.23; 24.15.2; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng đồng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hương 
Giang  (VN) 
Bản Nà ít, xã Nà Tăm, huyện Tam 
Đường, tỉnh Lai Châu  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-36261 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đen, xám, da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Trường  (VN) 
Tổ 2, cụm 2, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: kính đeo mắt; mắt kính; bao kính đeo mắt; 

gọng kính đeo mắt; dây xích đeo của kính mắt; nước rửa kính. 
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(210) 4-2017-36262 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lương Thị Bích Tuyền  (VN) 
12/6/12 ấp 7, đường XTT58C, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm nêm.  

 

 
(210) 4-2017-36263 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài   (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) ngừa nám; kem(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2017-36264 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Quốc Phong   (VN) 
273/16 quốc lộ 13, khu phố 1, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2017-36266 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HWANG HEA KYUNG  (KR) 

Poilzai, 201Dong-1401Ho, 14 Naeson-
Ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic 
Of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng cho cá nhân; xà phòng mỹ phẩm; dầu gội 
đầu (không chứa thuốc); nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm đánh răng 
(không chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2017-36267 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) THE EDITOR'S MARKET PTE. LTD.  

(SG) 
8 Grange Road, #03-04 Cathay 
Cineleisure Orchard, 239695 Singapore 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Tập hợp hàng hóa (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của người khác nhằm 

mục đích tiếp thị, giúp khách hàng xem và mua hàng thuận tiện; quản lý kinh doanh; 
cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ bán lẻ liên quan đến trang phục (quần áo, đồ 
đi chân, đồ đội đầu), quần áo đàn ông, quần áo phụ nữ, quần áo trẻ em, quần bò, đồng 
phục, áo sơ mi, áo choàng, váy, áo phông, quần đùi, quần soóc, tất, quần dài, áo len, áo 
len chui đầu, quần áo dệt kim, quần áo len jecxi, áo ngoài mặc chui đầu, áo len dài tay, áo 
len mở cúc, áo vét (quần áo), quần áo bơi, quần áo lót, quần áo ngủ, quần áo pijama, áo 
dài lễ phục, quần áo thể thao, tất ngắn cổ, thắt lưng (quần áo), mũ, cà vát, áo đi mưa, đồ đi 
chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2017-36268 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) THE EDITOR'S MARKET PTE. LTD.  

(SG) 
8 Grange Road, #03-04 Cathay 
Cineleisure Orchard, 239695 Singapore 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông; quần áo cho phụ nữ; quần áo trẻ em; quần áo lót; đồ đi 

chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2017-36269 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1 
(731) FEST ENTERPRISE OIL PTE. LTD.  

(SG) 
2023 Bukit Batok Street  23, #01-106, 
659528 Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2017-36270 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.6 

(591) Hồng, trắng. 

(731) Công ty TNHH bao bì Thịnh 
Thành Đạt  (VN) 
Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 10, khu phố 

Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa.  

 

Nhóm 25: Giày cổ thấp; quần áo; quần áo thể dục; giày đá bóng; giày, dép; giầy thể thao.  

 

Nhóm 28: Quả bóng hơi để chơi; bóng cho trò chơi.  
 

 
(210) 4-2017-36271 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH bao bì Thịnh 
Thành Đạt  (VN) 
Thửa đất số 63, tờ bản đồ số 10, khu phố 

Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa.  

 

Nhóm 25: Giày cổ thấp; quần áo; quần áo thể dục; giày đá bóng; giày, dép; giầy thể thao.  

 

Nhóm 28: Quả bóng hơi để chơi; bóng cho trò chơi.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1490 

(210) 4-2017-36272 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 3.7.17 
(591) Đen, vàng, nâu, xanh. 
(731) Công ty TNHH khu du lịch 

sinh thái Vườn Xoài  (VN) 
537 Đinh Quang Ân, ấp Tân Cang, xã 
Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2017-36275 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; A7.1.12; 7.1.24; 26.3.23; 

A26.11.7 
(591) Xanh dương đậm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - xây 

dựng Thiên Lộc  (VN) 
Số 5, hẻm 20/1/16/17, đường Phú Minh, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gốm; vật liệu 
xây dựng bằng thủy tinh; xi măng. 

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các sản phẩm sau: vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị 
xây dựng như máy xúc, máy ủi, máy trộn bê tông. 

 

Nhóm 36: Đầu tư phát triển dự án, khu đô thị và khu công nghiệp; quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị; dịch vụ làm sạch, vệ sinh môi trường đô thị. 

 

 
(210) 4-2017-36276 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) Công ty cổ phần công nghệ & 

thiết bị VPM  (VN) 
¤ số 05, dãy B, lô TT3, khu đô thị mới 
Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa. 
 

 
(210) 4-2017-36277 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.4.4; A5.3.13 
(731) Công ty cổ phần công nghệ & 

thiết bị VPM  (VN) 
¤ số 05, dãy B, lô TT3, khu đô thị mới 
Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2017-36278 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần công nghệ & 

thiết bị VPM  (VN) 
¤ số 05, dãy B, lô TT3, khu đô thị mới 
Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa. 

 

 
(210) 4-2017-36279 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần công nghệ & 

thiết bị VPM  (VN) 
¤ số 05, dãy B, lô TT3, khu đô thị mới 
Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rong biển; tảo biển; rong sú; rong sụn. 
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(210) 4-2017-36286 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.3; A2.5.24; A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-36288 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.3; A2.5.24; A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-36289 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.3; A2.5.24; A1.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 
đâu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
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dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá để tẩu 
thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-36290 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; 20.7.1 
(591) Xanh dương, cam. 
(731) Công ty cổ phần Ilearn  (VN) 

27A Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ hỗ trợ tư vấn giáo dục; dịch vụ tổ chức 

sinh hoạt kỹ năng mềm (kỹ năng đời sống) cho thanh thiếu niên. 
 

 
(210) 4-2017-36291 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; 20.7.1 
(591) Xanh dương, cam. 
(731) Công ty cổ phần Ilearn  (VN) 

27A Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ hỗ trợ tư vấn giáo dục; dịch vụ tổ chức 

sinh hoạt kỹ năng mềm (kỹ năng đời sống) cho thanh thiếu niên. 
 

 
(210) 4-2017-36292 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.1.10; 1.15.13; 26.15.15 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may và thiết kế Hoàng Huy  
(VN) 
4/1/13A Lý Văn Sâm, khu phố 6, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo; mũ (nón); khăn choàng cổ. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2017-36293 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.16; A3.1.24; 3.1.14; 3.1.8 

(591) Nâu, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may và thiết kế Hoàng Huy  
(VN) 
4/1/13A Lý Văn Sâm, khu phố 6, phường 

Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo; mũ (nón); khăn choàng cổ. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2017-36294 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) HK HAINAMINGWEI 

BIOTECHNOLOGY LIMITED  (HK) 

Room 1605, Ho King Commercial 

Centre, 2-16 FA Yuen Street, Mongkok, 

Kowloon Hongkong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); chế phẩm làm sạch để 

tẩy trang; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm để tắm (không chứa thuốc). 

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ cho mục đích làm đẹp; máy xông hơi; máy 

mát xa mặt; máy triệt lông; máy laser; máy điện tim; máy hút mụn; máy chăm sóc da 

sóng siêu âm nóng; máy điện di; máy phân tích da; máy xóa xăm; máy điều trị sắc tố; 

máy xóa nhăn - căng da; máy bóc tách tái tạo da vi điểm; máy ánh sáng sinh học. 
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(210) 4-2017-36295 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thanh Thái Mobile  (VN) 
Số 31, khu phố Thịnh Lang, phường 
Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] các mặt hàng điện tử và công nghệ, cụ thể: điện thoại, 
laptop, tai nghe, thẻ nhớ, loa, âm ly, và phụ kiện của chúng thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2017-36296 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.3; 1.15.11; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, nâu đen, nâu tím, 

đen, da cam, vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Anh Sơn  (VN) 

Khu phố 5, thị trấn Hàng Trạm, huyện 
Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng tự thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-36297 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.3.1; A26.4.6 
(591) Đỏ đô, đỏ tươi, vàng kim, vàng nhạt, 

xám, đen, nâu rêu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển hệ thống Safe & 
Save Mart  (VN) 
Kho G, cảng Hà Nội, số 938, đường 
Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén bát, chế phẩm vệ sinh (không chứa thuốc). 
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(210) 4-2017-36298 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.2.2; A5.3.13; A5.3.14; 25.3.1; 

A26.4.6 
(591) Đỏ đô, đỏ tươi, vàng kim, vàng nhạt, 

xám, đen, nâu rêu, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển hệ thống Safe & 
Save Mart  (VN) 
Kho G, cảng Hà Nội, số 938, đường 
Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén bát, chế phẩm vệ sinh (không chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2017-36299 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.3; A19.1.12 
(731) MÁ A NỦ  (VN) 

Xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (mỹ phẩm); xà phòng thảo dược (mỹ phẩm); nước tắm thảo dược, 

không dùng cho mục đích y tế; muối tắm thảo dược, không dùng cho mục đích y tế; muối 
chườm thảo dược, không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2017-36302 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.5.22; A2.5.24; A1.1.20 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 
vụ chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 
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cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 
chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật.   

 

 
(210) 4-2017-36303 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LAU JAU YUH (DYNAMIC 

ELECTRICAL SDN BHD)   (MY) 
PLO 193, Jalan Cyber 8, Kawasan 
Perindustrian Senai IV, 81400 Senai 
Johor, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện; bảng phân phối [điện]; tủ phân phối [điện]; ống 

dẫn [điện]; tổng đài điện thoại; hộp cầu dao điện [điện]; bộ ngắt mạch điện.  
 

 
(210) 4-2017-36304 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.4.18; 3.4.20; A9.7.19; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và phát triển Hồng 
Phát  (VN) 
Tầng 4, số 679 Lương Ngọc Quyến, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-36305 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.9 
(591) Đỏ, đen, trắng, da cam, vàng nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và phát triển Hồng 
Phát   (VN) 
Tầng 4, số 679 Lương Ngọc Quyến, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2017-36306 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Hoà  (VN) 
Lô đất B2-4-4 khu công nghiệp Nam 
Thăng Long, phường Thụy Phương, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi nước. 

 

 
(210) 4-2017-36307 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc, hồng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

bệnh viện Ngọc Phú   (VN) 
316C Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2017-36308 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH Tân Thạnh An  

(VN) 
159 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, gạo nếp, gạo tấm, sắn lát.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu gạo, gạo nếp, gạo tấm, sắn lát; tư vấn thủ tục xuất nhập 
khẩu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 

Nhóm 39: Giao nhận và vận chuyển hàng hóa; dịch vụ liên quan đến việc vận tải cụ thể là 
dịch vụ làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa; môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch 
vụ cho thuê kho chứa hàng.  
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(210) 4-2017-36309 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH Owada  (VN) 

16/09 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng gốm sứ; gạch 

trang trí; gạch ốp lát; gạch ốp tường.  
 

 
(210) 4-2017-36311 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Hữu Hợi   (VN) 

17/9 đường Liên Khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thánh phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt, cách ly). 

 

 
(210) 4-2017-36312 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư nhân vàng 
Vĩnh Thạnh 3  (VN) 
83 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2017-36313 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư nhân vàng 
Vĩnh Thạnh 3   (VN) 
83 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai   
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc.  
 
Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý.  

 
Nhóm 40: Gia công, chế tác đồ trang sức, đồ mỹ nghệ từ vàng bạc, đá quý.  

 

 
(210) 4-2017-36314 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.14; 2.7.23; 2.7.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Minh 
SPIRIT Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 12, phường Tân Thịnh, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2017-36315 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.14; 2.7.23; 2.7.2; A9.7.25 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Minh 
SPIRIT Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 12, phường Tân Thịnh, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2017-36316 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A26.11.13; 26.3.4 
(591) Vàng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Minh 
SPIRIT Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 12, phường Tân Thịnh, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2017-36317 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.14; 2.7.2; 2.7.23 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Minh 
SPIRIT Thái Nguyên   (VN) 
Tổ 12, phường Tân Thịnh, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2017-36318 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Trần Xuân Hùng  (VN) 

214/10, Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu cù là, dầu gió.  

 

 
(210) 4-2017-36319 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; 2.9.8; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH LC FOODS  (VN) 

Lô số 18-8, đường số 3B, khu công 
nghiệp Singapore Ascendas - Protrade, 
xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm được bảo quản chế biến để dùng 
ngay, đông lạnh hoặc làm khô, rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; thực 
phẩm chế biến từ cá, tôm, cua và các loại động vật thân mềm được làm lạnh, sấy khô, ướp 
muối, hun khói, đóng gói; cá nấu chín; trứng cá muối; thực phẩm ăn chay làm từ rau củ 
quả.  

 
Nhóm 30: Bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc; các loại bánh làm từ bột; cháo ăn liền; mì 
ống; mì sợi; thực phẩm chay làm từ bột và ngũ cốc.   
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Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước 

ép hoa quả để uống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 

các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (nhà hàng); chỗ ở tạm thời (khách 

sạn).  
 

 
(210) 4-2017-36320 (220) 03.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 2.1.30; A2.1.16; 26.15.1 

(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ đậm, 

đỏ nhạt, tím đậm, tím nhạt. 

(731) Công ty TNHH Sơn Tison  (VN) 
ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 

Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường, bột dán gạch, chất để trát (vật liệu xây dựng) thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2017-36322 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.17.5; A24.17.6; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Vàng, vàng đồng, đen, trắng, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
nước giải khát Bysa  (VN) 
07 đường số 6, KP.4, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Viên nang (thực phẩm chức năng), viên nén (thực phẩm chức năng), chế phẩm 

từ các loại thảo dược; rượu từ các loại thảo dược.  
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(210) 4-2017-36323 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(591) Vàng, vàng đồng, đen, trắng, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
nước giải pháp Bysa  (VN) 
07 đường số 6, KP.4, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Viên nang (thực phẩm chức năng), viên nén (thực phẩm chức năng), chế phẩm 
từ các loại thảo dược; rượu từ các loại thảo dược.  

 

 
(210) 4-2017-36324 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Ngọc Chương  
(VN) 
Lô 15-17 cụm CN Nội Hoàng, xã Nội 
Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox; ống inox. 
 

 
(210) 4-2017-36325 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A24.15.11; A24.15.7 
(591) Trắng, tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ ô tô An Khánh  
(VN) 
Số 2A, ngõ 18 đường Phú Xá, phường 
Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ nhà sửa xe (gara sửa xe); sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2017-36326 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hương  (VN) 
Xóm 5, xã Hưng Châu, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An  
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu trị thâm, tinh dầu, tinh dầu thảo mộc.  
 

 
(210) 4-2017-36327 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thông  (VN) 
Số nhà 39, tổ 8, phường Thạch Bàn, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa phóng thanh; máy thu thanh và thu hình.  

 

 
(210) 4-2017-36328 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất khử mùi vải; chất khử mùi dùng cho quần áo; chất khử mùi dùng cho hộp 

lót ổ gia dụng của vật nuôi trong nhà; chất khử mùi dùng trong gia đình, không dùng cho 
người hoặc động vật; chất khử mùi không khí; chất khử mùi không khí dạng xịt; chế phẩm 
khử mùi không khí; chất khử mùi dùng cho chậu vệ sinh cho phụ nữ (không dùng cho 
mục đích công nghiệp); chất khử mùi, không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi 
dùng cho quần áo và hàng dệt; chất khử mùi dùng cho giầy; hợp chất khử mùi dùng trong 
phòng, không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng trong phòng, không 
dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho máy nghiền rác thải; chất khử mùi 
dùng cho khay rải ổ; chế phẩm khử mùi dùng cho hộp lót ổ của vật nuôi trong nhà; chất 
khử mùi dùng cho xe hơi, không dùng cho người hoặc động vật; chất khử mùi dùng cho 
thảm. 

 

 
(210) 4-2017-36329 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Cam nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ - đào 
tạo PP Beauty  (VN) 
143 Thích Quảng Đức, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; tinh dầu; nước hoa.  
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(210) 4-2017-36330 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, xanh da trời nhạt, xanh da 

trời đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
quản lý nhà hàng khách sạn 
HRS Việt Nam   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-36331 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.5.10; 7.1.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ BAOBAB  (VN) 
Số 31, phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm dạng tấm mỏng làm từ gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2017-36332 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm sạch ORGANIC 
GREEN  (VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm sạch đã chế biến như: thịt; cá; rau quả. 
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(210) 4-2017-36334 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.2.7; A19.11.9; 19.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại tư 
vấn tiếp thị Đông Bắc   (VN) 
10C, Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; chất làm ngọt nhân tạo; muối canxi; axit 

boric dùng trong công nghiệp; muội than dùng trong công nghiệp; hóa chất để sản xuất 
sơn; dioxit titan dùng cho mục đích công nghiệp; enzym dùng cho công nghiệp thực 
phẩm; canxi clorua. 

 
Nhóm 02: Dioxyt titan. 

 
Nhóm 03: Hương liệu cho thực phẩm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36335 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Cam đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BAZA LIFE  (VN) 
Số 55 ích Thạch, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, sản phẩm từ gỗ.  

 

 
(210) 4-2017-36336 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 1.15.15 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Văn Sơn   (VN) 
Số 40 tổ 39, Vạn Phúc Thượng, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36337 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa. . . ) 
đồng hồ, trang sức, hoa tươi, buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, buôn 
bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết); dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ điều hành tua du lịch, lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (bao gồm dịch vụ hướng dẫn khách du lịch); 
dịch vụ kinh doanh lữ hành; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (đại lý 
bán vé máy bay).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ uống theo hợp đồng không thường xuyên cho khách hàng. 

 

 
(210) 4-2017-36338 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa. . . ) 
đồng hồ, trang sức, hoa tươi, buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, buôn 
bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết); dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ điều hành tua du lịch, lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (bao gồm dịch vụ hướng dẫn khách du lịch); 
dịch vụ kinh doanh lữ hành; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (đại lý 
bán vé máy bay).   
 
Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá. 
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Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ uống theo hợp đồng không thường xuyên cho khách hàng.  

 

 
(210) 4-2017-36339 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa. . .) 
đồng hồ, trang sức, hoa tươi, buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống, buôn 
bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống theo hợp 
đồng không thường xuyên cho khách hàng. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức và phục vụ hôn lễ.  

 

 
(210) 4-2017-36340 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.2.2; 2.9.4; 26.3.4 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa), 
đồng hồ, trang sức, hoa tươi; buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống; buôn 
bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống theo hợp 
đồng không thường xuyên cho khách hàng (do nhà hàng thực hiện). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức và phục vụ hôn lễ.  
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(210) 4-2017-36341 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa), 

đồng hồ, trang sức, hoa tươi; buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống; buôn 

bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống theo hợp 

đồng không thường xuyên cho khách hàng (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức và phục vụ hôn lễ.   
 

 
(210) 4-2017-36342 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa), 

đồng hồ, trang sức, hoa tươi; buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống; buôn 

bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống theo hợp 

đồng không thường xuyên cho khách hàng (do nhà hàng thực hiện). 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức và phục vụ hôn lễ.  
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(210) 4-2017-36343 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển Bửu Long  
(VN) 
Khu phố 4, đường Huỳnh Văn Nghệ, 
phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ (giỏ đan lát, rổ đan lát, 

giỏ thêu, tranh thêu, nón thêu, quạt thêu, tranh, tượng mỹ nghệ, vòng tay, móc khóa), 
đồng hồ, trang sức, hoa tươi; buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống; buôn 
bán đồ uống (rượu bia, nước giải khát, nước tinh khiết); dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ điều hành tua du lịch, lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (bao gồm dịch vụ hướng dẫn khách du lịch); 
dịch vụ kinh doanh lữ hành; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (đại lý 
bán vé máy bay).   

 

Nhóm 41: Dịch vụ hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm, đồ uống theo hợp đồng không thường xuyên cho khách hàng (do nhà hàng thực 
hiện). 

 

 
(210) 4-2017-36345 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.9; A26.4.6; A25.7.21; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Glass Curtains 
Sea   (VN) 
Số 25, đường 109, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; khung cửa 
bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); cửa 
xếp bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không phải kim loại; kính xây dựng; cửa không bằng kim 
loại; cửa kính; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, cửa kim 
loại, cửa nhôm, cửa kính, cửa nhựa, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại.  
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Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong 
xây dựng; dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; giám sát xây dựng; dịnh vụ lắp đặt, sửa 
chữa, bảo dưỡng cửa các loại, vách ngăn, tường kính mặt dựng.  

 

 
(210) 4-2017-36346 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Intershop  (VN) 
272/6 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36347 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế Thiên Phú Việt Nam  (VN) 
23A đường số 20, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà; dịch vụ giám sát công tác xây dựng; dịch vụ thi công 

xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; 
dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-36348 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.1; 1.13.1; 26.1.1; 26.1.9 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Khánh  (VN) 
Thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và điều hành 

kinh doanh; cố vấn điều hành kinh doanh; nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị (giáo dục hoặc giải 
trí); tổ chức cuộc thi (giáo dục hoặc đào tạo); tổ chức hoạt động của câu lạc bộ (giáo dục 
hoặc giải trí).  
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(210) 4-2017-36349 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) BYTEDANCE LTD.  (KY) 

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, 

Cricket Square, P.O. Box 2804, George 

Town, Grand Cayman KY1-1112, 

Cayman Islands 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; ứng 

dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại 

thông minh có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy tính cung cấp cho người sử 

dụng máy tính có thể tải, thay đổi và chia sẻ video; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống được. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS); dịch vụ liên lạc qua mạng riêng ảo (VNP); 

truyền dữ liệu qua dịch vụ trực tuyến; cấp quyền truy cập vào cổng chia sẻ video; cung 

cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn, lời bình luận và nội dung đa phương tiện trong 

số người sử dụng; gửi tin nhắn điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông 

tin liên lạc bằng máy vi tính; cung cấp phòng trò chuyện trên internet; cấp quyền truy cập 

vào dữ liệu; truyền các tệp tin kỹ thuật số; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ bảng thông báo 

điện tử; truyền tin nhắn và ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 

thông tới mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập cho người sử dụng tới chương 

trình máy tính trong dữ liệu mạng; dịch vụ truyền thông di động có tính chất truyền nội 

dung về giải trí dạng điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu và viễn thông; truyền, phát và tiếp 

nhận âm thanh, video, hình ảnh tĩnh và chuyển động, văn bản và dữ liệu; dịch vụ hãng tin 

tức, cụ thể là, truyền tải tin tức tới các cơ quan tổ chức báo chí. 
 

Nhóm 41: Cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được) qua thiết bị di 

động; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống 

được; xuất bản đa phương tiện các ấn phẩm, sách, tạp chí, tạp chí chuyên đề, báo, bản tin, 

bản đồ, tạp chí nhiều hình ảnh minh họa, ảnh, hình ảnh động, âm nhạc và ấn phẩm điện 

tử; xuất bản điện tử thông tin liên quan đến nhiều chủ đề trực tuyến; xuất bản văn bản, 

không bao gồm những bài quảng cáo; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng 

cáo; xuất bản nội dung biên tập của các trang web có thể truy cập qua mạng máy tính toàn 

cầu; giới thiệu viđêo âm nhạc trực tuyến qua thiết bị di động; cung cấp video trực tuyến 

không tải xuống được; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 

không thể tải xuống được; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp thông tin liên 

quan tới sự kiện thể thao và các cuộc thi đấu; cung cấp giải trí qua internet; cung cấp 

thông tin giải trí qua internet; dịch vụ giải trí cung cấp âm thanh và hình ảnh động, hình 

ảnh, chương trình truyền hình và phim điện ảnh qua mạng máy tính trực tuyến. 
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(210) 4-2017-36350 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.5; A5.5.20; 26.4.1; A15.9.11; 

26.3.1; A26.11.9 

(731) BYTEDANCE LTD.  (KY) 

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, 

Cricket Square, P.O. Box 2804, George 

Town, Grand Cayman KY1-1112, 

Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; ứng 

dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng (phần mềm) cho điện thoại 

thông minh có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy tính cung cấp cho người sử 

dụng máy tính có thể tải, thay đổi và chia sẻ vi-đê-ô; tệp tin hình ảnh có thể tải xuống 

được. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin ngắn (SMS); dịch vụ liên lạc qua mạng riêng ảo (VNP); 

truyền dữ liệu qua dịch vụ trực tuyến; cấp quyền truy cập vào cổng chia sẻ vi-đê-ô; cung 

cấp diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn, lời bình luận và nội dung đa phương tiện trong 

số người sử dụng; gửi tin nhắn điện tử; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông 

tin liên lạc bằng máy vi tính; cung cấp phòng trò chuyện trên internet; cấp quyền truy cập 

vào dữ liệu; truyền các tệp tin kỹ thuật số; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ bảng thông báo 

điện tử; truyền tin nhắn và ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn 

thông tới mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền truy cập cho người sử dụng tới chương 

trình máy tính trong dữ liệu mạng; dịch vụ truyền thông di động có tính chất truyền nội 

dung về giải trí dạng điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu và viễn thông; truyền, phát và tiếp 

nhận âm thanh, vi-đê-ô, hình ảnh tĩnh và chuyển động, văn bản và dữ liệu; dịch vụ hãng 

tin tức, cụ thể là, truyền tải tin tức tới các cơ quan tổ chức báo chí. 

 

Nhóm 41: Cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được) qua thiết bị di 

động; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống 

được; xuất bản đa phương tiện các ấn phẩm, sách, tạp chí, tạp chí chuyên đề, báo, bản tin, 

bản đồ, tạp chí nhiều hình ảnh minh họa, ảnh, hình ảnh động, âm nhạc và ấn phẩm điện 

tử; xuất bản điện tử thông tin liên quan đến nhiều chủ đề trực tuyến; xuất bản văn bản, 

không bao gồm những bài quảng cáo; dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng 

cáo; xuất bản nội dung biên tập của các trang web có thể truy cập qua mạng máy tính toàn 

cầu; giới thiệu viđêo âm nhạc trực tuyến qua thiết bị di động; cung cấp viđêô trực tuyến 

không tải xuống được; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 

không thể tải xuống được; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp thông tin liên 

quan tới sự kiện thể thao và các cuộc thi đấu; cung cấp giải trí qua internet; cung cấp 

thông tin giải trí qua internet; dịch vụ giải trí cung cấp âm thanh và hình ảnh động, hình 

ảnh, chương trình truyền hình và phim điện ảnh qua mạng máy tính trực tuyến. 
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(210) 4-2017-36351 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.4.6; A25.3.13 

(731) NUSTAR GLOBAL DMCC  (AE) 

Unit No: 906, Tiffany Towers, Plot No: 

JLT-PH2-W2A, Jumeirah Lakes Towers, 

Dubai, UAE 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; dầu dừa dùng cho thực phẩm; dầu có thể ăn được; dầu ôliu cho 

thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; dầu cọ cho thực phẩm; dầu vừng; dầu hoa hướng 

dương cho thực phẩm; mỡ có thể ăn được; chất béo từ dầu dừa; chất béo dùng để sản xuất 

mỡ ăn; bơ thực vật; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; nước quả nấu đông; trái cây 

được bảo quản; trái cây được đóng hộp; rau được bảo quản; rau được đóng hộp; đậu lăng 

đã được bảo quản; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; bơ; bơ lạc; kem 

bơ; pho mát; kem (sản phẩm sữa); kem đánh dậy bọt; sữa đông; sữa chua; nước ép rau 

dùng để nấu ăn; nước ép cà chua dùng để nấu ăn; thịt được đóng hộp; quả hạnh đã chế 

biến; trứng; mứt ướt; cà chua nghiền nhuyễn; trái cây lát mỏng; lát khoai tây rán giòn; 

khoai tây lát rán giòn ít béo. 

 

Nhóm 30: Mỳ ý (pasta); gạo; sốt cà chua; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bột lúa 

mì; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè (trà); chè 

(trà); xốt may-on-ne; nước xốt cà chua; bỏng ngô; giấm; mì sợi (mì dẹt); mì sợi; bánh mỳ; 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; lát ngũ cốc mỏng được sấy 

khô; sôcôla; nấm men; bột nở; natri hydrocacbonat [cho mục đích nấu nướng]; muối nấu 

ăn; mật ong; sản phẩm ca cao; bánh trứng; bánh qui; pesto (nước xốt); xốt (gia vị). 
 

 
(210) 4-2017-36352 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 8.1.1; 8.1.6; A9.7.19; 25.1.9; A25.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Tiên   (VN) 
TT Viện Hóa, tổ 8, Phúc Diễn, Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
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1515 

(210) 4-2017-36353 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; A3.13.4; 3.13.5; 5.3.20; A25.7.5 

(591) Vàng cam, nâu, trắng, da cam, hồng 

cam. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh út tràm HONEY  
(VN) 
ấp 6a, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong.  
 

(210) 4-2017-36354 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 25.5.25; 

A18.5.7 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển giáo 
dục & thương mại ETD  (VN) 
Tầng 1 + 2 số nhà 35 ngõ 143 Trung 

Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; thông tin giáo dục; trường đào tạo [giáo dục], 

học viện [giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2017-36355 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, xanh lá cây, nâu.  

(540) 

 

(731) Công ty TNHH LVT Hợp Nhất  
(VN) 
Thôn ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, rau tươi, hoa tuơi, củ tươi; quả tươi.  
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(210) 4-2017-36356 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; 6.1.2; 26.1.1; 7.11.10; A6.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

trắng, đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp tổng hợp Đất Làng Cầu 
Đất   (VN) 
Thôn Đất Làng, xã Xuân Trường, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè).  
 

Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; củ tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2017-36357 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1 
(591) Xanh da trời, vàng, ghi. 

(540) 

 

(731) Trường mầm non tư thục 
Những Ngón Tay Bay  (VN) 
Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dụcl; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 

cắm trại ngày nghỉ; giải trí; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy. 

 

 
(210) 4-2017-36358 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1 
(591) Xanh da trời, vàng, ghi. 

(540) 

  

(731) Trường mầm non tư thục 
Những Ngón Tay Bay  (VN) 
Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dụcl; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 

cắm trại ngày nghỉ; giải trí; trường mẫu giáo; giáo dục thể chất; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36359 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; 26.13.1; 9.9.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
MISO  (VN) 
Khu nhà No4, lô 11, khu công nghiệp 
Quang Minh (nằm trong khuôn viên của 
công ty thương mại A.S.A), thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm; xà phòng; nước hoa, 

tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất khử mùi dùng cho cá nhân.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (bao gồm: giầy, dép), đồ đội đầu (bao gồm: các loại mũ, 
nón).  

 

 
(210) 4-2017-36360 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A3.11.3; 24.11.3 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vivabeauty  (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người; bột ăn kiêng cho người.  
 
 

(210) 4-2017-36361 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Indienam Toàn 
Cầu   (VN) 
Số 10 ngõ 5/4/3 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36362 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 

Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2017-36363 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; 1.13.1; A1.13.10; 26.5.4 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần phân bón Hi-
Tech Organic   (VN) 
Tổ 1, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-36364 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.4; A3.1.24 

(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Tiên Đồng   (VN) 
554 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2017-36365 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; A14.3.11 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Thanh Long Linh   (VN) 
26 đường Mỹ An 25, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2017-36366 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nâu, đỏ, trắng. 
(731) Ngô Minh Việt   (VN) 

A05-2, chung cư Gia Phúc, 94 Tô Vĩnh 
Diện, tổ 55, KP5, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán ăn uống; quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách 

sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch (resort). 
 

 
(210) 4-2017-36367 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Việt Lý  (VN) 
Tổ 5, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); nước giải khát có ga và không có ga; bia; nước 
khoáng (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Rượu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36368 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng; đen; xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần mía đường 

Lam Sơn  (VN) 
Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Cồn công nghiệp (không dùng làm nhiên liệu); phân bón; chế phẩm phân bón; 

hóa chất công nghiệp; phân đạm; bột giấy. 
 

Nhóm 30: Đường; gạo; bánh; kẹo; mật ong; nước mật đường. 
 

Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi; 
thực phẩm cho động vật; cây trồng. 

 
Nhóm 32: Nước quả cô đặc, không có cồn; nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây (đồ 
uống); đồ uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; bia. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo; đồ uống được chưng cất; rượu vốtca; rượu 
vang. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa cơ khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới; lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; dịch vụ sửa chữa xe 
hỏng; bảo dưỡng xe cộ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-36369 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Quảng Bình   (VN) 
Số 23 lô 01, khu 97 Bạch Đằng, phường 
Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
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(210) 4-2017-36370 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-36371 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-36372 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-36373 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-36374 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-36375 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; 26.3.23; A26.11.12; 26.4.1 

(591) Xanh cô ban, xanh da trời, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
sản xuất Anh Đức  (VN) 
Thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện kim loại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công trình giao thông; lắp đặt 

biển hiệu, thi công công trình quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2017-36376 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24; 26.1.1; 26.4.1; 

26.4.9; 26.5.1; A26.11.13; A26.11.12 

(591) Xanh da trời đậm, xanh xám, vàng, 

trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Thành 
Chương  (VN) 
Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ khai thác thủy sản nội địa; dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, 

dịch vụ trồng rừng, chăm sóc rừng lấy gỗ. 
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(210) 4-2017-36377 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24; 26.1.1; 

A26.11.8; A26.11.12 
(591) Xanh da trời đậm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thành 

Chương   (VN) 
Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch 
Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm chế biến từ thủy sản.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khai thác thủy sản nội địa; dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, 
dịch vụ trồng rừng, chăm sóc rừng lấy gỗ. 

 

 
(210) 4-2017-36379 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Phan Anh  (VN) 
Số 26/55 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-36380 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Trắng, xanh dương, xám đen đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Đông 
Hưng  (VN) 
96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản. 
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(210) 4-2017-36382 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.5; A2.3.16; 5.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Quốc Tế  (VN)
327/16 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36383 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.5.1; A9.5.2 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Hậu  (VN) 
Khu Minh Bột, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2017-36384 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2 
(591) Trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Thành  (VN) 
Khu phố 1, thị trấn Tân Minh, huyện 
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 05: Đá muối dùng cho mục đích y tế; đá muối ngâm chân cho mục đích sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2017-36385 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.4.4 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Gia Đình AH  (VN) 
656/86 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo qua thư; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-36386 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may Minh 
Tâm  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-36387 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dệt may Minh 
Tâm  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2017-36388 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ORION CORPORATION  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh bích quy; bánh quy dẹt, bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; bánh 

mì; bánh nướng; bánh ngọt; bánh nhân thịt (pies); bánh pút-đinh; kem trái cây lạnh; kem 
ăn lạnh; kẹo; kẹo caramen; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-36389 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm, trừ loại dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; son môi; kem làm trắng da; 
xà phòng; chế phẩm chống nắng. 

 

 
(210) 4-2017-36390 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cà phê Nguyên 
Tâm  (VN) 
Số 1 đường 22, khu phố 11, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bột đậu; bột ngô; bột thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-36391 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.25; A26.11.12; 

25.5.25 
(591) Đỏ, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Trang 
Hoàng Phương  (VN) 
Số 194, quốc lộ 51, ấp Hiền Hòa, xã 
Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-36393 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

MªK«ng  (VN) 
38/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy giặt; máy xay cà phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy 

xay nghiền gia dụng chạy điện; máy nhào bột; máy xay thịt. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp ga; máy hút khói; máy lọc nước; lò nướng 
dùng điện (đồ gia dụng); máy sấy bát đĩa; nồi hấp (nồi áp suất dùng điện). 

 

 
(210) 4-2017-36394 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh vận 
tải Trường Thanh  (VN) 
Cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ du lịch; dịch vụ đại lý 
bán vé máy bay; dịch vụ chuyển phát thư tín; dịch vụ cho thuê xe. 

 

 
(210) 4-2017-36396 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; 25.7.25 
(591) Đỏ cam, đen, vàng. 
(731) Nguyễn Minh Ngọc  (VN) 

Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ điện gia dụng và hàng gia dụng khác; bán lẻ đồ điện gia dụng và 
hàng gia dụng khác; kinh doanh siêu thị các mặt hàng đồ điện gia dụng và hàng gia dụng 
khác; xuất nhập khẩu đồ điện gia dụng và hàng gia dụng khác; chi tiết sản phẩm đồ điện 
gia dụng và hàng gia dụng như sau: máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy sấy quần 
áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy ép trái cây, máy xay thịt bằng điện, máy sấy dùng 
điện, tivi, đầu đĩa, loa, amply (máy tăng âm), máy vi tính, bàn là điện, nồi áp suất, bộ nồi 
niêu xong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không sử dụng điện), đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng kim loại quý), bình thủy (phích), nồi áp suất, bát 
(chén), chậu. 

 

 
(210) 4-2017-36397 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mai Thanh  (VN) 
Phố Mới, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi 
nước. 

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2017-36398 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mai Thanh   (VN) 
Phố Mới, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi 

nước.  
 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại; ống dẫn cứng không bằng kim loại; ống 
dẫn chịu áp không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2017-36399 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 21.3.13; A26.4.24 
(591) Vàng kim, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị ý 
Nhi  (VN) 
62 Phùng Văn Cung, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục, thể hình (gym). 

 

 
(210) 4-2017-36400 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Trang  (VN) 
C403 - C4 tập thể Viện Máy Công cụ và 
Dụng cụ Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36401 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Hồng, đỏ nhạt. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Vân Trang   (VN) 
C403 - C4 tập thể Viện Máy Công cụ và 

Dụng cụ Láng Hạ, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2017-36404 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.9 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 

tóc; chế phẩm duỗi tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc.  
 

 
(210) 4-2017-36405 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xám, trắng. 

(731) MISS CHONTICHA SRISAWANG  

(TH) 

239/225 Moo 5 Bang Mueang, Mueang, 

Samut Prakan 10270 Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Lông mi giả; chất dính để cố định lông mi giả; băng dính để kích mắt hai mí 

(dùng cho mục đích mỹ phẩm); bút kẻ viền mắt; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; 

thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm dùng cho lông mày; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36407 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SHENZHEN NEXNOVO 

TECHNOLOGY CO., LTD  (CN) 
3rd Building, Ailing Industrial Area, 
Tiantou Community, Pingshan New 
District, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)  Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật mang dữ liệu quang học; chương 

trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị chỉ báo định lượng; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thiết bị để xử lý dữ liệu; chất bán dẫn; miếng 
bán dẫn dùng cho mạch tích hợp; mạch tích hợp; tranzito [điện tử]; đi-ốt phát quang 
[LED]; đèn ba cực; màn huỳnh quang; màn hình viđêô; chip [mạch tích hợp]; ống phóng 
điện, trừ loại cho chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2017-36408 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.5 
(591) Trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH Thời trang Citi 

Mode Việt Nam  (VN) 
124 Vân Hồ 3, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2017-36409 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

Một Thành Viên AN VINH Cần 
Thơ  (VN) 
B30, đường số 01, khu dân cư Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải cọ rửa; bàn chải 

lông mày; chỉ tơ nha khoa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1531 

(210) 4-2017-36410 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

(210) 4-2017-36411 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2017-36412 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Phú Nông   (VN) 

Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán vật tư nguyên liệu phục vụ nông - nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 

cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 

phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chÓ phẩm 

từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 

cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-36413 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-36414 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-36415 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 2.3.30; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây , xanh dương, vàng da, xanh 

lơ, da cam, tỉm sẫm, đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36416 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.25; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2017-36417 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xám, vàng cam, tím, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2017-36418 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xám, vàng cam, tím, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36419 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xám, vàng cam, tím, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu  ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2017-36420 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ANDI Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2017-36421 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng, xám, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế ANDI Pháp   (VN) 
Số 27/148 Tân Thụy, tổ 6, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36423 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 3.7.17; ; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây thẫm, 

xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH Trường Sinh 

Toàn Cầu  (VN) 
Số 7 ngõ 133 Thái Thịnh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; thực phẩm chức năng (dùng cho y tế); thuốc đông y; trà thải độc; 

kem trị nám (chứa dược phẩm); kem bôi điều trị xương khớp.  
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Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), thuốc 
đông y, trà thải độc, kem trị nám (chứa dược phẩm); kem bôi điều trị xương khớp. 

 

 
(210) 4-2017-36424 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên An Vinh Cần 
Thơ  (VN) 
B30, đường số 01, khu dân cư Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; bàn chải cọ rửa; bàn chải 

lông mày; chỉ tơ nha khoa. 
 

 
(210) 4-2017-36425 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng đồng, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiều Hối Việt  
(VN) 
288 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]; ngân 

hàng hối đoái [tài chính]; dịch vụ đổi tiền; tư vấn tài chính. 
 

 
(210) 4-2017-36426 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(731) RAY INTERNATIONAL GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
57 Soi Ramkhamhaeng 21 (nawasari) 
Ramkhamhaeng Road, Hua Mak, Bang 
Kapi, Bangkok 10240 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ chăm sóc da; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ làm sạch mặt; mặt nạ 

mỹ phẩm; mặt nạ dùng cho mặt (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2017-36427 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hành Trình 
Cà Phê  (VN) 
21 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-36428 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Mặt Trời 
Việt  (VN) 
Lầu 5, số 97-99-101 Nguyễn Công Trứ, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2017-36429 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Mặt Trời 
Việt  (VN) 
Lầu 5, số 97-99-101 Nguyễn Công Trứ, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 

 
(210) 4-2017-36430 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A20.1.3; A26.11.8; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư giáo dục và 
đào tạo Thiên Tài  (VN) 
41 đường Dương Đình Hội, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 41: Trung tâm dạy ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2017-36431 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hương Nhân  (VN) 
Tầng triệt, tòa nhà Rosana, số 60 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt tẩm ướp hương vị (hạt đã chế biến), rau và hoa quả sấy khô, mứt (ướt).  

 

 
(210) 4-2017-36432 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 18.3.23; A26.1.13; 18.3.21; 

1.15.23 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hương  (VN) 
Số 06 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Các dịch vụ liên quan đến cho thuê tàu thuyền trên biển; sắp xếp các cuộc đi 

chơi trên biển; hoạt động các văn phòng du lịch và đại lý du lịch; sắp xếp các chuyến du 
lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-36433 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ tươi, đỏ sẫm. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

INTIMEX  (VN) 
61 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà 

phê hạt rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, cà phê hòa tan, cà 

phê rang xay, cà phê hạt rang, hương liệu cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà 

phê có sữa, đồ uống không cồn có hương vị cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-36434 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.1; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ sẫm. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
INTIMEX  (VN) 
61 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; cà 

phê hạt rang; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, cà phê hòa tan, cà 

phê rang xay, cà phê hạt rang, hương liệu cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống cà 

phê có sữa, đồ uống không cồn có hương vị cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-36435 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.3.1; A24.15.11 

(731) SHENZHEN ALADDIN 

ELECTRONICS CO., LTD  (CN) 

3th Floor Building C Area Pingtian 

Precision Industrial No. 252 Yongfu 

Road Fuyong Town Baoan District, 

Shenzhen City, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị hoa tiêu sử dụng 

vệ tinh; máy quay video xách tay kèm theo bộ ghi hình; thiết bị giám sát dùng điện; thiết 

bị giám sát qua màn hình video; máy thu thanh và thu hình; thiết bị sạc không dây; thiết 

bị sạc sử dụng cổng USB; giá đỡ chuyên dụng cho điện thoại di động. 
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(210) 4-2017-36436 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) CHONGQING SEEV SCIENCE 

&TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No. 71, Tongxing South Road, Tongjiaxi 
Town, Beibei District, Chongqing, China

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy điện; xe máy; xe đẩy trượt (xe scooter) [xe cộ]; xe đạp điện; xe đạp 

ba bánh chạy điện; xe điện tự cân bằng. 
 

 
(210) 4-2017-36437 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe đa phương tiện cầm tay; đĩa hát (đĩa ghi âm); tệp tin nhạc có thể 

tải về; bản ghi video số có thể tải về; đĩa DVD được ghi sẵn (không chứa nhạc); vé điện tử 
có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; nội dung đa phương tiện có thể tải về; 
túi chống thấm nước được thiết kế chuyên dụng dùng cho camera; gọng cho kính đeo mắt 
và kính râm; áo phao cứu sinh; bộ sạc điện có thể mang theo; pin dự phòng dùng cho điện 
thoại thông minh; dây cáp sử dụng cổng USB; vỏ bọc chuyên dụng cho điện thoại di 
động; tai nghe không dây ứng dụng công nghệ kết nối bluetooth; bộ nhớ nhanh USB; cân, 
không dùng cho mục đích y tế; hộp trò chơi video, được ghi sẵn chương trình trò chơi; 
băng từ trò chơi video; mũ bảo hiểm; phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông 
minh; đĩa CD; đĩa DVD; phần mềm trò chơi thực tế ảo; đĩa DVD chuyên về nhạc và biểu 
diễn âm nhạc; băng video, được ghi sẵn, chuyên về video nhạc, buổi hòa nhạc, chương 
trình ca kịch hoặc âm nhạc 

 

 
(210) 4-2017-36438 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) CJ E&M CORPORATION  (KR) 

CJ E&M Center, 66, Sangamsan-ro, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 38: Cấp quyền truy cập các nền tảng nội dung trực tuyến qua internet; cấp quyền 

truy cập trang web trên thiết bị di động và internet; truyền dữ liệu theo dòng liên tục sử 
dụng phương tiện số; truyền video theo dòng liên tục; cung cấp thiết bị liên lạc để truyền 
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và nhận nội dung trực tuyến; dịch vụ hãng thông tấn chuyên truyền tin điện tử; cung cấp 
video qua internet; cấp quyền truy cập vào trang web qua internet; cấp quyền truy cập vào 
mạng xã hội qua internet; truyền phát nội dung đa phương tiện qua internet; cung cấp 
cộng đồng ảo trực tuyến qua internet và thiết bị di động; cấp quyền truy cập thông tin qua 
trang web; truyền phát nội dung đa phương tiện qua mạng internet để truyền đồng thời và 
liên tục một nội dung gốc tới nhiều tài khoản người dùng; truyền phát chương trình truyền 
hình trực tuyến; truyền hình số; phát thanh; phát sóng chương trình truyền hình cáp; 
truyền hình; dịch vụ phát sóng qua mạng internet; dịch vụ truyền hình cáp; cung cấp 
thông tin phát sóng qua internet. 

 

 
(210) 4-2017-36439 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, 

cọ rửa và mài mòn; xà phòng không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm không 
chứa thuốc, nước xức tóc không chứa thuốc; kem đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng; 
đồ vệ sinh cá nhân; chế phẩm cắt sửa móng tay; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc và làm 
sạch tóc và da; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu; 
chất chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; hương 
liệu; vỏ cây vỏ xà phòng dùng để giặt; muối để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 
mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; soda để tẩy trắng; lơ để giặt; chế phẩm dạng xịt làm 
thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; hoá chất để làm bóng màu dùng 
cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm để tẩy màu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
giúp người thon thả; mỹ phẩm cho động vật; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm, kem làm trắng da; kem dùng cho đồ 
da thuộc; chất tẩy nhờn; chất làm bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; chất khử 
mùi dùng cho người; chất khử mùi dùng cho động vật và vật nuôi; chất tẩy rửa; chất 
nhuộm mỹ phẩm; nước thơm cô-lê-nhơ; nước thơm để xức sau khi tắm; thuốc nhuộm tóc; 
thuốc nhuộm tóc; chế phẩm kem tóc, gel vuốt tóc, dầu gội, dầu xả và làm ẩm tóc; nước 
hoa; son môi; kem và nước thơm cho da và mặt; móng (tay, chân) giả; nước sơn móng và 
véc ni đánh bóng móng và chất pha loãng; kem chống nắng; chất tẩy trắng dùng cho múc 
đích mỹ phẩm; hương liệu bánh [tinh dầu], sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; mỹ 
phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; lông mi 
giả; sáp đánh ván sàn; keo xịt tóc; chế phẩm uốn tóc; chất tẩy trắng để giặt, chế phẩm để 
ngâm ướt, nhúng ướt, thấm ướt khi giặt; hồ bột để giặt là; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước xúc miệng, không dùng cho mục đích 
y tế; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; chế phẩm để chăm sóc móng; bút mỹ 
phẩm; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà, nền nhà; sáp thơm bôi tóc dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; đá bọt; 
vải đánh bóng, vải chà nhẵn; giấy ráp (giấy nhám); gỗ thơm; dầu gội cho động vật cảnh; 
kem đánh giày; chế phẩm làm bóng giày; sáp đánh giày; chế phẩm để làm nhẵn; xà phòng 
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làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; hồ bột làm bóng vải sau khi giặt là, chế phẩm làm rám 
nắng [mỹ phẩm]; khăn giấy được tẩm, thấm ướt được thơm; chế phẩm tẩy véc ni; chế 
phẩm làm rụng lông; sáp để giặt là; sáp đánh bóng; sáp dùng cho đồ da thuộc; chế phẩm 
làm rụng lông; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; hình trang trí bóc dính 
được dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương thơm để thắp [hương, nhang]; nước hoa; giấy 
thấm dầu dùng cho da; giấy thấm dùng cho mặt; chế phẩm tắm, không dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36447 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; A20.1.9 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất xây dựng Thành Công 
Thành  (VN) 
313/76-78 tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường 
An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét dùng cho thợ hồ, xủi 
(dụng cụ dùng để cạo bỏ lớp sơn cũ, xi măng bám trên bề mặt tường), bàn chà nhám; 
dụng cụ bắn keo silicon; cái kìm (kềm); búa. 

 

Nhóm 16: Chổi quét sơn (cọ sơn); cọ lăn sơn.  
 

 
(210) 4-2017-36448 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Trung Hoàng  (VN) 
50 Ngô Thị Nhậm, phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-36450 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ốc Thảo  (VN) 
237/6 Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1543 

(210) 4-2017-36451 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật môi trường Nguyễn 
Lâm  (VN) 
Số 200 Nguyễn Thị Đặng, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy hút ẩm.  

 

 
(210) 4-2017-36452 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Sa  (VN) 
Số 36/14 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang nữ.  

 

 
(210) 4-2017-36454 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Con Tôm  (VN) 
Số 131, ấp Ông Quyền, xã Tân An Tây, 
huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản đã qua chế biến; thủy sản đóng hộp; thủy sản đông lạnh (không còn 

sống).  
 

 
(210) 4-2017-36455 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư quản lý 

CITITEL   (VN) 
93 Bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ quầy 

bar; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời. 
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(210) 4-2017-36463 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-36470 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có gaz và đồ uống không cồn; nước uống và nước 

ép trái cây; nước uống và nước ép rau; xi rô, chất cô đặc và chế phẩm để làm đồ uống 
khác; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước quả cô đặc 
[không có cồn]; chế phẩm tạo gaz cho đồ uống; bột tạo gaz cho đồ uống; nước sô đa; xi rô 
dùng cho đồ uống; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống] đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp [không có 
cồn]; đồ uống khai vị (không có cồn); nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không 
chứa cồn; nước sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống lô hội [không chứa 
cồn]; nước ép cà chua [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2017-36471 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
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uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượn rum; rượu vôtca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-36472 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 
đầu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá 
để tẩu thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-36473 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán vật để 

tặng trong các buổi tiệc đồ trang trí lễ hội và đồ trang sức, xà phòng, nước hoa, tinh dầu 
thơm, mỹ phẩm, kem dưỡng tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, đồ vệ sinh, kem đánh răng, sản 
phẩm vệ sinh cá nhân; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc 
bán các chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài mòn, chất dùng để giặt, dụng cụ làm 
móng, các chế phẩm chăm sóc móng tay, sơn móng, thuốc sơn, móng giả; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán các chất dinh dưỡng, thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh, các chế phẩm vệ sinh, nến, bấc, đóm giấy, mỡ bôi trơn, chất bôi trơn, dầu 
nhờn cho sơn; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán đồ dao 
kéo, bát đĩa bằng sành, dụng cụ làm móng, dụng cụ cạo râu, dao cạo, máy móc và máy 
công cụ cho bếp/hoặc gia đình, dụng cụ cầm tay; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng 
qua thư liên quan đến việc bán các bộ phim, máy quay phim, đĩa hình, máy ghi hình, sản 
phẩm nghe nhìn, băng đĩa âm thanh, băng ghi và đĩa, dụng cụ và thiết bị để ghi, truyền và 
/hoặc sao chép âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, máy đọc và/hoặc ghi băng cát-sét, máy 
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đọc và/hoặc ghi băng cát-sét và/hoặc đĩa video, radio; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt 
hàng qua thư liên quan đến việc bán điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, 
ốp điện thoại di động, trang trí và dây đai cho điện thoại, chỉ báo cuộc gọi, các loại máy 
tính, máy tính bỏ túi; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán 
đồ điện tử, trò chơi điện tử, phim điện ảnh, đèn chiếu sáng, quạt, dụng cụ nấu ăn, khuôn 
bánh và đồ ngọt, lò nướng bánh mỳ, lò nướng, dụng cụ nhà bếp, dùng cụ và đồ chứa để 
phục vụ hoặc bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua 
thư liên quan đến việc bán đũa, dụng cụ cắt, đồ sứ, sành sứ, đồ pha lê, đồ tráng men, đồ 
bạc, đồ thủy tinh, đồ đất nung, đồ dùng bằng đất nung, gốm sứ; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán máy sấy tóc, đèn bàn, chụp đèn và bộ phận 
của các sản phẩm này; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc 
bán xe đẩy cho trẻ con, bóng bay, chuông xe đạp, đồng hồ và đồng hồ đeo tay và phụ kiện 
và các bộ phận của các sản phẩm này; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên 
quan đến việc bán đồ trang sức và đồ giả trang sức, đồ trang trí (trang sức), phôi kim loại 
quý, hộp kim loại quý; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc 
bán cúc áo bằng kim loại quý, móc nối bằng kim loại quý, buộc kim bằng loại quý; dịch 
vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán các tác phẩm nghệ thuật 
bằng kim loại quý, ghim trang trí bằng kim loại quý, đồ trang trí giày bằng kim loại quý, 
tượng lớn bằng kim loại quý, tượng bày nhỏ bằng kim loại quý; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 
và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán các hộp âm nhạc, các nhạc cụ, tranh, ảnh, văn 
phòng phẩm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quán đến việc bán túi giấy 
rác, giấy tẩy trang, nắp hoa bằng giấy, ruy băng làm bằng giấy, bộ lọc cà phê bằng giấy; 
dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán khăn mặt giấy, quần 
khăn giấy cho trẻ sơ sinh, yếm giấy, đánh dấu sách bằng giấy; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và 
đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn tay giấy, hộp bìa cứng 
hoặc hộp giấy, khăn trải bàn bằng giấy; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên 
quan đến việc bán các tác phẩm màu và vật liệu của họa sĩ, bàn chải sơn, dụng cụ viết; 
dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quạn đến việc bán các ấn phẩm, sách, 
báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ, thiệp chúc mừng và thiếp giáng sinh; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán bài chơi, vật liệu đóng gói và bao 
bì; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán khung ảnh và giá 
đỡ, chất dính cho mục đích văn phòng phẩm hoặc gia đình; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và 
đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán các đồ trang trí bằng da hoặc giả da thuộc cho đồ 
nội thất, hộp da hoặc giả da, bao đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; dịch vụ bán buôn, 
bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán vỏ bằng da hoặc giả da, dây nịt cho 
động vật bằng da hoặc da giả, băng bằng da hoặc giả da, dây da hoặc giả da, bọc đồ nội 
thất da hoặc giả da; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán 
túi và hành lý, ví cầm tay và ví tiền, ô, gậy chống; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng 
qua thư liên quan đến việc bán đồ nội thất, gương, mắc và cắm treo áo khoác, thùng và đồ 
chứa, bảng tên, đồ gia dụng nhỏ, dụng cụ gia đình, đồ dùng nhà bếp và đồ chứa, lược, mút 
bọt biển, bàn chải, đồ dùng làm sạch; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên 
quan đến việc bán kính đeo mắt, gọng kính đeo mắt và kính râm và ốp và phụ kiện của 
chúng, vải dệt và hàng dệt, giường ngủ, khăn trải bàn và khăn phủ, giấy ăn, thảm bàn, đồ 
nội thất, thắt lưng, khăn tay; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến 
việc các mặt hàng quần áo, giày dép, vật đội đầu, nút, phù hiệu, ruy băng và dây buộc và 
ren và thêu, ghim tóc và đồ trang sức, niềng răng, đồ trang trí giày; đồ trang trí mũ, khóa 
kéo và dây khóa kéo, thảm, chiếu, trải sàn; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư 
liên quan đến việc bán đồ chơi, trò chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang trí cây 
thông giáng sinh; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán đồ 
ăn và đồ uống, bánh kẹo, các sản phẩm hoa, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng cho người 
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hút thuốc; quảng cáo; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại với mục đích kinh doanh 
hoặc quảng cáo; công bố các văn bản công khai; quảng bá kinh doanh [cho người khác]; 
đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh của nghệ sĩ biểu diễn; đại lý xuất nhập khẩu; biên 
soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng cáo trực tiếp qua thư; quản lý kinh doanh 
khách sạn; nghiên cứu thị trường; quảng cáo ngoài trời; tuyển dụng nhân sự; đại lý quảng 
cáo/quảng bá; quảng cáo qua đài radiô; quảng cáo qua truyền hình; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tính; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho các 
doanh nghiệp khác]; cho thuê thời gian quảng cáo trên truyền thông; cho thuê máy móc 
văn phòng và thiết bị; cho thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo bằng thư đặt hàng; quản 
lý thương mại về việc cấp phép hàng hoá và dịch vụ cho người khác; thông tin thương mại 
và tư vấn cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; bày hàng hoá; tiếp thị; 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim 
quảng cáo; quan hệ công chúng; quảng cáo công khai, cho thuê tài liệu quảng cáo; cho 
thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy photocopy; cho thuê máy móc văn phòng và 
thiết bị; khuyến mại cho người khác; bày hàng ở tủ kính; quảng bá hàng hoá và dịch vụ 
của người khác thông qua việc phát hành tem kinh doanh; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại 
(telemarketing); quản lý các chương trình thông tin tờ rơi thường xuyên. 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí, công viên 

vui chơi giải trí theo chủ đề; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giáo dục; tổ chức, 
sản xuất và trình diễn các chương trình, hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các buổi 
diễn trên sân khấu, triển lãm, thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giải trí âm nhạc trong rạp; rạp chiếu phim; dịch vụ rạp chiếu phim; dịch vụ giải trí âm 
nhạc trong câu lạc bộ đêm, quầy rượu, hay quán ăn; dịch vụ trường quay; dịch vụ vũ 
trường; dịch vụ câu lạc bộ; xuất bản sách, tài liệu, tạp chí, báo chí và tạp chí xuất bản định 
kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các thiết bị dùng cho giải trí, triển lãm, hòa nhạc, các 
chương trình, buổi biểu diễn, thể thao, trò chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; cung cấp thông tin liên quan đến giáo 
dục, giải trí, vui chơi giải trí, giải trí tiêu khiển, thể thao và văn hóa; giải trí qua truyền 
hình và truyền thanh; sản xuất các chương trình truyền thanh và truyền hình; sản xuất 
phim và video; cho thuê phim chiếu bóng, phim ảnh, băng video, đĩa lade, đĩa viđeo và 
đĩa (video) đa năng kỹ thuật số; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê chương trình và 
đồ trang trí sân khấu; trường mẫu giáo; câu lạc bộ và phòng trà được trang bị các thiết bị 
âm thanh và hình ảnh sử dụng cùng các thiết bị để hát theo; các phòng chơi trò chơi; sắp 
xếp các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ hoạt náo viên; tổ chức các 
buổi triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; đánh bạc; huấn luyện thể dục; 
cung cấp trang thiết bị cho bảo tàng [trình chiếu, triển lãm]; vận hành dịch vụ xổ số; dịch 
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vụ dàn nhạc giao hưởng, lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; dịch vụ viết kịch bản; trình 
diễn sân khấu; vườn bách thú; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ 
trò chơi được cung cấp trực tuyến [từ một mạng máy tính]; phiên dịch [ngôn ngữ cử chỉ]; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục hoặc đào tạo]; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch 
vụ soạn nhạc; câu lạc bộ đêm; nhiếp ảnh; sản xuất phim băng hình; dịch vụ karaoke; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được]; xuất bản sách và báo điện 
tử trực tuyến; ghi băng hình; phòng chơi bow-ling; cung cấp trang thiết bị thể dục thể hình 
trong lĩnh vực bóng chày; cung cấp sân chơi bóng chày trong nhà; giải trí trong lĩnh vực 
bóng chày (trò chơi) chiếu phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò 
chơi tương tác thông qua các mạng máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi 
tương tác không tải xuống được; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện sức khỏe và thể 
dục thể hình; sản xuất phim, không bao gồm phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu phim; 
thông tin giáo dục; thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến thông qua 
một mạng máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ trò chơi; cung cấp trang thiết bị chơi 
gôn; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản tài liệu, 
không bao gồm tài liệu quảng cáo; cung cấp trang thiết bị giải trí tiêu khiển; thông tin giải 
trí tiêu khiển; cho thuê thiết bị âm thanh và hình ảnh; cho thuê máy quay video xách tay 
có kèm theo bộ phận ghi hình; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng 
dùng cho trường quay hoặc nhà hát; cho thuê phim ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ 
kiện kèm theo; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu 
biểu diễn; cho thuê thiết bị thể thao, trừ xe cộ; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê các 
thiết bị dùng cho sân vận động; cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; 
cho thuê máy ghi băng video; cho thuê băng video; cho thuê đồ chơi; dịch vụ huấn luyện 
động vật; đào tạo thực hành [thao diễn]; dịch thuật; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập 
huấn]; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp tài liệu âm thanh và video, hình ảnh, chương 
trình truyền hình và phim ảnh thông qua mạng máy tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, 
âm thanh và video thông qua các mạng trực tuyến; cung cấp thông tin về các nhân vật hư 
cấu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp phim, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền 
video theo yêu cầu; cung cấp các chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông 
qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu. 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 
vụ chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 
cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 
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pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 
chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật.  

 

 
(210) 4-2017-36478 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

Âu á  (VN) 
Số 21 đường số 2A, khu dân cư 6B 
Intresco, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; trái cây được bảo 

quản; trái cây dầm đường. 
 

 
(210) 4-2017-36479 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược - mỹ phẩm 

§¨k TÝn  (VN) 
Số 67, thôn Đức Lễ A, xã Đức Mạnh, 
huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2017-36480 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần sơn Amica 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Đức Giang, xã Đông Phú, huyện 
Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2017-36481 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A3.6.3; 24.1.1; A26.3.5 
(731) Lê Thanh Trúc  (VN) 

90D Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu trữ dữ liệu; USB. 
 

Nhóm 14: Bùa hộ mệnh [đồ trang sức]; hạt dùng làm đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang 
sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; hoa tai; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ 
trang trí hoặc đồ trang sức]; nhẫn [đồ trang sức]. 

 
Nhóm 25: Mũ nồi; mũ bê rê; lưỡi trai/tấm che nắng [đồ đội đầu]; mũ lưỡi trai [đồ đội 
đầu]; quần áo thể dục; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; mũ trùm đầu [trang phục]; áo 
vét [quần áo]; áo vét [trang phục]; túi của quần áo; túi cho trang phục; quần áo may sẵn; 
áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo dệt kim ngắn tay; 
khăn xếp; vành khăn đội đầu của nam giới; mũ không vành của phụ nữ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim trừ phim quảng cáo; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; dàn dựng băng hình; dàn dựng băng video; sản xuất chương trình biểu diễn; 
dàn dựng chương trình biểu diễn; viết kịch bản, không dành cho mục đích quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-36482 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23 
(731) Cao Thị Thắng  (VN) 

18/44B/1A Trần Quang Diệu, phường 
14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 
(VIETLAW SOLUTIONS FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới; cho thuê bất động sản; cho 
thuê căn hộ; cho thuê văn phòng [bất động sản]. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; giảng 
dạy; sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]. 

 

 
(210) 4-2017-36483 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lưu Tuấn Hoành  (VN) 
14/16 đường Bình Tiên, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đế giày dép. 
 

 
(210) 4-2017-36484 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá đậm, cam, vàng, đỏ, trắng, xanh 

lá nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TH COM  (VN) 
159 Phan Xích Long, phường 7, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-36485 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.2 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 

(731) Dương Trần Hoàng Hải  (VN) 
320/372 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tư vấn du học.  
 

(210) 4-2017-36487 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, xanh tím than. 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); chế phẩm 

làm thơm không khí; các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; 

hóa mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-36488 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.9; 26.1.2 
(591) Hồng, da cam, xanh lá cây, vàng, tím, 

đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bell Đức   (VN) 

Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); chế phẩm 

làm thơm không khí; các chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; 
hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36489 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Dương Trần Hoàng Hải  (VN) 

320/372 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; tư vấn du học. 

 

 
(210) 4-2017-36490 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 1.17.11 
(591) Da cam, xanh thẫm, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Nam Trường Sơn  (VN) 
¤ 45, lô DC12, khu dân cư Việt Sing, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ an ninh. 
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(210) 4-2017-36491 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.2 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng. 

(731) Dương Trần Hoàng Hải  (VN) 
320/372 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2017-36492 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 5.9.6; A5.3.13; 25.1.25; 

A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu đậm, nâu nhạt, 

hồng, xám, vàng. 

(731) Công ty TNHH ATN GROUP   (VN) 
Số 30, ngách 438/269, phố Tây Sơn, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu tỏi cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-36493 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; 19.7.2; A19.7.16 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hiệp On  (VN) 
32 Võ Văn Vân, phường Tân Tạo, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xe (lốp xe). 
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(210) 4-2017-36494 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần American 

General Construction  (VN) 
24A đường 60, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy xây dựng; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi; tư vấn quản lý 
nhân sự; dịch vụ tuyển dụng nhân sự. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ; dịch vụ phá dỡ, san lấp và chuẩn bị mặt bằng; dịch vụ 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa công trình xây dựng (hoàn thiện công trình xây dựng); 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2017-36495 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) CIPLA LIMITED  (IN) 

Cipla House, Peninsula Business Park, 
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, 
Mumbai- 400013, Maharashtra, India. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)  Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ. 

 

 
(210) 4-2017-36497 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A16.1.5; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
125A, ấp 1, xã An Khánh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; giảng dạy; 
sắp xếp và tiến hành hội thảo; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử].  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; 
cho thuê máy chủ đặt web. 

 

 
(210) 4-2017-36499 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Tùng Phát Hà 

Nội  (VN) 
Số nhà 23, phố Bạch Mai, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện: máy khoan; máy đục bê tông; máy mài; máy cắt sắt; máy 

cưa gỗ; máy bào gỗ; máy hàn điện các loại; máy nén khí; dụng cụ khí nén máy bắt vít, 
máy phát điện, máy bơm nước, máy rửa xe, máy cắt cỏ; máy cưa xích; máy phun thuốc 
trừ sâu; động cơ nổ chạy xăng (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 

 

 
(210) 4-2017-36500 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) RUSAN PHARMA LIMITED   (IN) 

58-D, Government Industrial Estate 
Charkop, Kandivli (W), Mumbai - 400 
067 (India) 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  

 

 
(210) 4-2017-36501 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ đô, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Gái  (VN) 
343/3 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giầy cao su; quần áo may sẵn; giày; áo sơ mi. 
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(210) 4-2017-36502 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Tất Vĩnh Nhạc  (VN) 
113G/14/1D Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa.  

 

 
(210) 4-2017-36503 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh địa ốc Kingland  (VN) 
48 Nguyễn Thái Bình, khu phố 4, thị trấn 
Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản.  

 

 
(210) 4-2017-36506 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.16; 26.4.3; 25.12.1; 26.2.7 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, xanh dương, 

xanh lá cây, đen, đỏ, đỏ cam, trắng, 
vàng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất kinh doanh giống 
thủy sản Ninh Đại Lợi   (VN) 
Thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện 
Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản; tôm giống.  
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(210) 4-2017-36507 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 19.7.1; 5.13.4; 25.1.6; 

5.7.21 
(591) Tím, tím đậm, vàng đồng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Suối Sim   (VN) 

Tổ 5, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa 
Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu sim. 

 

 
(210) 4-2017-36508 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 5.7.1; A5.11.11; 5.7.3 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất giống Tấn Lộc   (VN) 
343 ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Thạnh 
Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống; lúa nếp giống. 

 

 
(210) 4-2017-36509 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1; 25.1.6; 

5.7.21; A1.1.10; 11.3.14; 25.5.25 
(591) Tím, đỏ, đỏ cam, trắng, vàng, vàng đồng, 

xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến thực phẩm Huynh Đệ 
Tề Hùng   (VN) 
641 tỉnh lộ 2, ấp Lào Táo Thượng, xã 
Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Mít sấy, củ quả trái cây sấy.  
 

 
(210) 4-2017-36510 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A5.11.11; 26.1.2; 3.7.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Yến Thành Phượng   (VN) 
Thửa đất số 18, tờ bản đồ số 29, ấp An 
Lợi, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh 
Sóc Trăng   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sào; tổ yến sào chưng sẵn.  
 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến sào; mua bán tổ yến sào chưng sẵn. 
 

 
(210) 4-2017-36511 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.5.3; A3.5.24; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

giày dép Jullypil Quốc Chiến  
(VN) 
Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày da; dép da.  
 

 
(210) 4-2017-36512 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.13 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nhà Mina   (VN) 
D004 Khu Mỹ Phước H6-1 đường 
Nguyễn Bính, khu phố 4, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; tủ; giường.  
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(210) 4-2017-36513 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 4.5.1; 26.1.1; A2.1.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, da cam, nâu vàng, 

đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Huy Long An - Mỹ Bình   (VN) 
ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi da xanh (trái bưởi da xanh).  
 

Nhóm 35: Mua bán quả bưởi da xanh (mua bán trái bưởi da xanh).  
 

 
(210) 4-2017-36514 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A2.1.23; A5.3.15 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Huy Long An - Mỹ Bình   (VN) 
ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh 
Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi da xanh (trái bưởi da xanh).  
 

Nhóm 35: Mua bán quả bưởi da xanh (mua bán trái bưởi da xanh).  
 

 
(210) 4-2017-36515 (220) 06.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 1.15.15; 26.13.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoàng Bảo Tường   (VN) 
Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành 
Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến; hạt điều sơ chế và bảo quản.  
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Nhóm 31: Hạt điều thô chưa xử lý. 
 

Nhóm 35: Mua bán hạt điều và hạt điều chế biến, máy chế biến hạt điều.  
 

 
(210) 4-2017-36516 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền; hạt nêm (gia vị). 

 

 
(210) 4-2017-36517 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền; hạt nêm (gia vị). 

 

 
(210) 4-2017-36518 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Nam 
Việt  (VN) 
Số 28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 

phụ tùng xe máy điện. 
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(210) 4-2017-36519 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Nam 
Việt   (VN) 
Số 28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện: phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 

phụ tùng xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2017-36520 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Nam 
Việt   (VN) 
Số 28 Nguyễn Văn Linh, phường Liên 
Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc   

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện: phụ tùng xe đạp điện; xe máy điện; 

phụ tùng xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2017-36521 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Hưng  (VN) 
Số 137B, phố Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dính cho băng phẫu thuật; chất chống đông; chế phẩm bảo quản 

dược phẩm; nước cất.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; hương liệu; chế phẩm xông hơi; kem làm trắng da; chiết xuất của 
hoa (nước hoa); tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; thảo dược; vacxin; dầu xoa 
bóp; chế phẩm hóa dược. 

 
Nhóm 10: Thiết bị phẫu thuật y tế, nha khoa; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế; thiết bị dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng, thiết bị 
dụng cụ cho hộ lý; thiết bị dụng cụ cho y tá.  
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Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; thẩm mỹ viện; chăm sóc vệ sinh và sắc 
đẹp cho người; dịch vụ xông hơi, xoa bóp; nhà nghỉ dưỡng bệnh. 

 

 
(210) 4-2017-36522 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) YUNNAN CRYSTAL NATURAL 

PHARMACEUTICAL CO.,LTD.   (CN) 
9/F, Jintai Building, No.48 Dongfeng 
Dong Road, Kunming, Yunnan, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2017-36523 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.2.2 
(731) YUNNAN CRYSTAL NATURAL 

PHARMACEUTICAL CO.,LTD.    (CN) 
9/F, Jintai Building, No.48 Dongfeng 
Dong Road, Kunming, Yunnan, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2017-36524 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) YUNNAN CRYSTAL NATURAL 

PHARMACEUTICAL CO.,LTD.    (CN) 
9/F, Jintai Building, No.48 Dongfeng 
Dong Road, Kunming, Yunnan, China   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2017-36525 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Gia Huy  
(VN) 
6/30B, khu phố 2, phường Tam Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 20: Khay vận chuyển hàng bằng gỗ (pallet gỗ); thùng chứa hàng bằng gỗ, bàn gỗ; 
tủ gỗ; giá kệ để sắp xếp đồ đạc, đồ gỗ nội thất. 

 

 
(210) 4-2017-36528 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; A5.3.13; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thiết  (VN) 
343F đuờng Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà); đồ uống làm 

từ chè (trà) như hồng trà, lục trà, trà sữa. 
 

 
(210) 4-2017-36529 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.25; 26.13.25 
(591) vàng cam, đen, xám đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HIGH VISION  (VN)
513/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-36530 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may xuất khẩu 
Đại Hà Thịnh  (VN) 
Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; quần áo trẻ em; găng tay (trang phục); mũ; đai lưng 

(trang phục).  
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(210) 4-2017-36532 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; A26.4.6; 25.12.1; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng, vàng đậm, 

nâu, đen. 
(731) PATAYA FOOD INDUSTRIES 

LIMITED   (TH) 
No. 1011 Supalai Grand Tower, 27th 
Floor, Rama 3 Road, 
Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; cá sốt cà đóng hộp; cá nục sốt cà đóng hộp; 

cá trích sốt cà đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2017-36533 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.1.13; 18.1.21; 26.1.2; 24.13.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAKOTA Toàn 
Cầu  (VN) 
27C Quốc Tử Giám, Văn Chương, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ; tách, chén, cốc; đồ gốm; 

bộ bát đĩa, đồ phục vụ ăn uống; bộ đồ uống trà.  
 

 
(210) 4-2017-36535 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.20 
(591) Xanh nước biển, xanh cốm, trắng. 
(731) 1. Nguyễn Thái Sơn  (VN) 

Tổ 34, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

2. Dương Xuân Tráng  (VN) 
P308- E4 phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; các chế phẩm vệ sinh. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, các chế phẩm vệ sinh; dịch vụ xuất, 
nhập khẩu: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, các chế phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-36537 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần METRO Toàn 

Cầu  (VN) 
Lô E3, cụm đa nghề Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu điezel; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; khí đốt; khí gas để thắp sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gas, bếp gas và linh kiện bếp gas, xăng dầu, khí đốt.  
 

 
(210) 4-2017-36538 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần METRO Toàn 

Cầu  (VN) 
Lô E3, cụm đa nghề Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu điezel; nhiên liệu; dầu nhiên liệu; khí đốt; khí gas để thắp sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gas, bếp gas và linh kiện bếp gas, xăng dầu, khí đốt.  
 

 
(210) 4-2017-36540 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Da Spa  (VN) 
Số 135 Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ tư vấn về thẩm mỹ; dịch 

vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2017-36541 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.3; 4.5.2; 26.1.1; 

A9.7.19 
(591) Trắng, đen, đỏ, nâu, vàng đậm, vàng 

nhạt, xanh lá cây. 
(731) Hồ Minh Thùy Vân  (VN) 

Số 33 đường số 6, khu dân cư Bình 
Đăng, phường 6, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo (lợn) chế biến sẵn; lạp xưởng tươi; sườn heo (lợn) ướp gia vị; thịt bò 

chế biến; thịt gia cầm chưa chế biến; rau quả chế biến. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; trái cây (hoa quả) tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm chế biến, đồ uống, rau tươi, trái cây tươi, các loại 
thịt gia súc và gia cầm tươi sống, các loại hải sản tươi sống. 

 

 
(210) 4-2017-36543 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Việt Nam   (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 

 

 
(210) 4-2017-36544 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 

Việt Nam   (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 
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(210) 4-2017-36545 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Việt Nam  (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường.  

 

 
(210) 4-2017-36546 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Việt Nam  (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 

 

 
(210) 4-2017-36547 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ.(540) 

 (731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Việt Nam  (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 
 

(210) 4-2017-36548 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Việt Nam  (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường. 
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(210) 4-2017-36549 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Việt Nam  (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường.  

 

 
(210) 4-2017-36550 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Sơn 
Việt Nam   (VN) 
Lô 18-19-20, B2-32, KĐT Phước Lý, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  

 

 
(210) 4-2017-36551 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Cao Nguyên  (VN) 
190 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; mứt khô làm từ trái cây (dạng bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2017-36552 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Cao Nguyên  (VN) 
190 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Củ quả sấy khô; củ quả sấy dẻo, mút ướt (làm từ trái cây), phấn hoa chế biến 

làm thực phẩm; mắc ca chế biến và đóng gói.  
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(210) 4-2017-36553 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.20; 3.7.16 
(591) Xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Nhà 
Việt  (VN) 
4 Alexandre De Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến 

và đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu (yến sào, các sản phẩm từ tổ yến và yến sào, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thực phẩm ăn uống); thương mại điện tử (cụ thể là 
mua bán hàng trực tuyến các sản phẩm: yến sào, các sản phẩm từ tổ yến và yến sào, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản); dịch vụ cửa hàng tiện ích bán lẻ: thực phẩm, đồ 
uống, trái cây, sản phẩm nông nghiệp, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng); nhượng quyền 
thương mại;  

 

 
(210) 4-2017-36554 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.2; 1.1.14 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tỷ Phú 

Quý   (VN) 
Số 22, đường Nguyễn Đình Tứ, phường 
An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại và sim/card (thẻ) điện thoại.  
 

 
(210) 4-2017-36556 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; 26.1.2; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng nhận 
GLOBALCERT   (VN) 
79 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận chất lượng sản phẩm. 
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(210) 4-2017-36558 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Kim Thịnh Phát  
(VN) 
2/25, Lê Văn Lương, ấp 2, xã Nhơn Đức, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 04: Dần mỡ công nghiệp, chất lỏng bôi trơn (dầu nhờn).  

 

 
(210) 4-2017-36559 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần WASHUP   (VN)
13 Bảy Hiền, phường 11, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  

 

 
(210) 4-2017-36560 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Amoka 
International  (VN) 
Số 9, đường 22, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ 

uống trên cơ sở ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: cà phê, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 
trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh kẹo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu (bar).  
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(210) 4-2017-36563 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Lê Đình Minh   (VN) 
Tổ 181 phường An Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 12: Động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh cho xe cộ; khung gầm xe 

cộ; nắp đậy cho động cơ xe cộ [nắp ca bô]; động cơ xe máy; săm lốp.  
 

 
(210) 4-2017-36564 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Bùi Văn Tuân   (VN) 
Khu phố Mới, thị trấn Thổ Tang, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; bồn rửa; 

bệ xí vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2017-36565 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Khổng Thị Thu Trang   (VN) 
Số 10 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 

Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; mũ; ca vát; giày; dép.  
 

 
(210) 4-2017-36567 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(591) Đen. (540) 

 

(731) Lâm Văn Khanh   (VN) 
Xóm 23, xã Trực Hùng, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu mật ong; rượu gạo; đồ 

uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả.  
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(210) 4-2017-36568 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Trần Thế Cường  (VN) 
90/2 Nguyễn Du, phường 7, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; bánh kẹo, bột ngũ cốc; bột thực phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê, trà (chè), ca cao, bánh kẹo, bột ngũ cốc, bột thực phẩm, nước 

giải khát, nước uống đóng chai, bia; quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn uống, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-36569 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.21; 5.5.16; 25.1.9; 25.1.25 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xám, đen. 

(731) Cơ sở Kim Thành Hoa  (VN) 
Số 122 phố Minh Khai, phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi các loại.  
 

 
(210) 4-2017-36570 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 5.5.10; A5.5.21 

(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu vàng. 

(731) Cơ sở Kim Thành Hoa  (VN) 
Số 122 phố Minh Khai, phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi các loại.  
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(210) 4-2017-36571 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu đỏ. 

(731) Cơ sở Kim Thành Hoa   (VN) 
Số 122 phố Minh Khai, phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi các loại.  
 

(210) 4-2017-36572 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 25.1.9; 25.1.5 

(591) Vàng, nâu vàng. 

(731) Cơ sở Kim Thành Hoa  (VN) 
Số 122 phố Minh Khai, phường Vị 

Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi các loại.  
 

 
(210) 4-2017-36573 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần bia quốc tế 
Sài Gòn Hà Nội  (VN) 
Số 132 Nguyễn Tuân, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36574 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; A5.5.20; 25.1.25; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Phục Hưng HOLDINGS   (VN) 
Tầng 1 tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), 
đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi 

giới bất động sản; cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo [giáo dục]; trường mẫu giáo; 
cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; 
điều hành các lớp thể dục thể hình.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2017-36575 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Đắc Định  (VN) 

11B/168/76 đường Kim Giang, tổ 31, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36576 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Đắc Định  (VN) 

11B/168/76 đường Kim Giang, tổ 31, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-36577 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Lại Phương Nam  (VN) 
421/8/5/6 khu phố 6, Kha Vạn Cân, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); thiết kế phần mềm máy tính; thiết 

kế hệ thống máy tính. 
 

 
(210) 4-2017-36578 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(591) Xanh, đen, đỏ hồng, trắng. 

(731) Huỳnh Công Phúc  (VN) 
75/5G Tân Mỹ, khu phố 4, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), khẩu trang, bao tay chống nắng, thắt 

lưng (dây nịt), túi xách, ví tiền, balô, trang sức. 
 

 
(210) 4-2017-36579 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 14.3.20; 23.1.1 

(591) Vàng, xám, đen, đỏ. 

(731) Huỳnh Công Phúc  (VN) 
75/5G Tân Mỹ, khu phố 4, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón), khẩu trang, bao tay chống nắng, thắt 

lưng (dây nịt), túi xách, ví tiền, balô, trang sức. 
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(210) 4-2017-36580 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.9; A26.11.8; A24.15.7 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ thuật & khoa học Oppo  
(VN) 
Tòa nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh nhập khẩu phụ kiện điện thoại như: bao da, ốp lưng, sạc 
dự phòng, cáp sạc điện thoại, đầu adapter, tai nghe, gậy chụp ảnh, loa, vòng tay thông 
minh, đèn led chụp ảnh, máy chụp hình. 

 

 
(210) 4-2017-36581 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, xám, đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm thể 

thao TC  (VN) 
115/31 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm 
ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc bổ (thuốc, dược 
phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-36582 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.11.3 
(591) Vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Lạc  (VN) 
25/7A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh, phân phối trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh. 
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(210) 4-2017-36584 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Tím nhạt, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Euro Fitness Nutrition Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 3, số nhà 27, ngõ 61, phố Thái 
Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 

phòng; 
 

 
(210) 4-2017-36585 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Á MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn 
Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 

liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-36586 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Á MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn 
Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 

liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-36587 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Á MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn 
Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
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(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 
liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2017-36588 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Á MỸ  (VN) 
Lô 1, khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn 
Sơn - Liên Hòa, thị trấn Hoa Sơn, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói đất sét nung; gạch men dùng để ốp lát; gạch, ngói làm từ đá; vật 

liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-36589 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần Fungroup  

(VN) 
Số 21A, ngõ 378, đường Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về tiếng Anh theo tiêu chuẩn 

quốc tế và luyện thi tiếng Anh lấy chứng chỉ quốc tế; tổ chức hội thảo, hội nghị; đào tạo 
tiếng Anh trực tuyến; trung tâm đào tạo tiếng Anh; dịch vụ giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2017-36590 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Châu  (VN) 
170/19 Tô Ngọc Vân, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Trà (chè) các loại dùng cho mục đích y tế (cụ thể là: trà atisô, trà khổ qua, trà 

hà thủ ô, trà linh chi, trà gừng, trà móc câu, trà ô long, trà tim sen, trà nhàu (từ quả của 
cây nhàu), trà diệp hạ châu, trà ngũ diệp); thực phẩm chức năng (chiết xuất từ atisô dạng 
lỏng, chiết xuất từ trái nhàu (quả của cây nhàu) dạng lỏng, chiết xuất từ trái nhàu dạng 
viên, bột trái nhàu, cao atisô, cao diệp hạ châu); thực phẩm chức năng nhằm giảm béo; 
thực phẩm chức năng bổ dưỡng. 
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(210) 4-2017-36591 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.5; 25.7.25; 

26.11.3; A26.11.7 
(591) Vàng, xanh lam, đen. 

(540) 

  

(731) Lý Thanh Triều  (VN) 
Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, chế phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng (dùng cho làm 

đẹp), thực phẩm chức năng dùng cho người ăn kiêng, nông sản đặc sản (rau, củ, quả).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; thẩm mỹ viện; dịch vụ massage (xoa bóp); tư vấn 
làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trung tâm chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2017-36592 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Tự Thành  (VN) 
Số 45 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh 
Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2017-36598 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36599 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
 

 
(210) 4-2017-36600 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đen, trắng, xám, xanh lá cây, vàng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da; sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 

cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 

giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 

con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 

liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2017-36601 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.1.2; A26.1.18; 26.4.10 
(591) Đỏ, tím, trắng, tím nhạt, vàng, ghi, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36602 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng da, đỏ, trắng, 

nâu, hồng nhạt, xám xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36603 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; A26.11.8; A5.1.5; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, vàng, ghi, trắng, 

vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36604 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Lê Thị Nhân  (VN) 

180 Lê Hoàng Chu, phường 7, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà sữa và các thực phẩm khác như các nguyên liệu phục vụ cho pha 
chế đồ uống (đường, hương liệu từ tinh dầu). 

 

 
(210) 4-2017-36605 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.3; 26.1.1; 1.3.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tiếp vận 
Mekong  (VN) 
10A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; 
cho thuê kho hàng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; đại lý làm thủ tục hải quan cụ thể là 
thông quan hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2017-36606 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu VITOSA  (VN) 
58/6D quốc lộ 22, ấp Mỹ Hoà 1, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm pin năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2017-36620 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Doãn Thị Thoa  (VN) 

Xóm 6, xã Giao An, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau câu khô; rong biển khô; tôm khô; cá đã chế biến; rau chế biến.  

 

 
(210) 4-2017-36621 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; A26.11.9; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, xám bạc, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại  - sản xuất Vạn Thành  
(VN) 
48/19 khu phố Bình Phước A, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dao điện, lưỡi dao (bộ phận của máy 

móc), máy chà nhám bằng điện, máy đánh bóng, máy vặn vít, dụng cụ bắn vít bằng hơi, 
máy vặn vít, đầu vít (bộ phận của máy móc), dụng cụ phun sơn tự động, máy lăn sơn 
(máy quét vôi), dụng cụ bắn đinh góc, máy bào, máy cưa, lưỡi cưa (bộ phận của máy 
móc), máy khoan, đầu khoan (bộ phận của máy móc), máy mài, bánh mài (bộ phận của 
máy móc), dụng cụ để mài (thao tác bằng tay), khoan soắn ốc (dụng cụ cầm tay), dụng cụ 
khoan và mũi khoan (dụng cụ cầm tay), lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay), dụng cụ để cắt (thao 
tác bằng tay), đĩa mài bằng đá nhám, cái cưa thao tác bằng tay, súng phun hoặc ép ma tít 
(thao tác thủ công), vật dụng bằng thép để mài đao, thước cuộn, thước kẹp, máy đo độ ấm 
gỗ. 

 

(210) 4-2017-36625 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Hương  (VN) 
463/70/36 Khu phố 5 Lê Văn Khương, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2017-36627 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.5.3; A3.5.24; 5.7.6 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Kỳ Phong  (VN) 
Tầng 7, Đoàn Hải Plaza, 756-758 Trường 
Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Nho khô;  hạt macca sấy, rang tách nứt; hạt hạnh nhân rang sấy; hạt điều rang 

sấy; hạt óc chó rang sấy; chà là sấy khô 
 

Nhóm 31: Hạt hạnh nhân (chưa chế biến); hạt điều (chưa chế biến); hạt óc chó (chưa chế 
biến); hạt mácca (chưa chế biến); chà là (cây tươi); nho tươi. 

 

 
(210) 4-2017-36629 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 6.1.2; A5.3.13 
(591) Vàng. 
(731) Trần Thị Hoàng Yến  (VN) 

Số 15, ngõ 14 Vạn Kiếp, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho bà bầu và sau sinh; dịch vụ spa; 

thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2017-36643 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, và tấm da bò thuộc; hành lý và túi vận 
chuyển; «, « che nắng và gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây dắt 
và quần áo cho động vật; túi; túi cầm tay cho phụ nũ; ví tiền, cặp du lịch; bao để móc chìa 
khoá, túi nhỏ; cặp da; ba lô; túi đựng quần áo; túi mua sắm; đai chằng bằng da thuộc; dây 
đeo vai bằng da thuộc; dây đai yên, đai thích hợp cho hành lý; ba toong; ví đựng danh 
thiếp; vòng cổ dùng cho động vật hoặc thú nuôi; dây buộc bằng da hoặc bằng giả da; ví 
đựng đồ trang điểm; rọ bịt mõm; cặp học sinh; dây đai bằng da; tay nắm của vali; vali; bộ 
đồ du lịch (đồ da); vali du lịch; bao ô; tay cầm của ô; gậy chống có mặt ghế để ngồi; đai 
hành lý; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hộp đựng và cặp bằng da hoặc 
bằng bìa giả da hoặc vật liệu giả da; túi xách tay; dây da thuộc; gậy leo núi; cặp chứa các 
vật dụng âm nhạc; túi lưới cho mua sắm; ba lô; túi sách học sinh; túi đựng dụng cụ bằng 
da thuộc hoặc giả da [túi rỗng]; túi đựng thú săn; túi, bao bì, và túi nhỏ bằng da để bao 
gói; tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc vật liệu giả da; khung của túi xách tay, địu trẻ em; túi 
có bánh xe đi mua hàng; túi thể thao; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ruột động vật dùng 
để làm xúc xích; dây đeo và túi dây để giữ trẻ em; tấm phủ cho động vật, dây buộc, dây 
dắt và yên cương cho vật nuôi trong nhà và động vật; khung của ví tiền; ví danh thiếp kinh 
doanh; ba lô chống gù [cặp học sinh của Nhật Bản]; dây đai dạy trẻ tập đi.  

 

 
(210) 4-2017-36647 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-36660 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DETECH NAM   (VN) 
Số 8, đường Tôn Thất Thuyết, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương 

liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2017-36665 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 

quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượn rum; rượu vôtca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-36666 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan            

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 
đầu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá 
để tẩu thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-36668 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí, công viên 

vui chơi giải trí theo chủ đề; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giáo dục; tổ chức, 
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sản xuất và trình diễn các chương trình, hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các buổi 
diễn trên sân khấu, triển lãm, thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giải trí âm nhạc trong rạp; rạp chiếu phim; dịch vụ rạp chiếu phim; dịch vụ giải trí âm 
nhạc trong câu lạc bộ đêm, quầy rượu, hay quán ăn; dịch vụ trường quay; dịch vụ vũ 
trường; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí); xuất bản sách, tài liệu, tạp chí, báo chí và tạp chí xuất 
bản định kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các thiết bị dùng cho giải trí, triển lãm, hòa nhạc, 
các chương trình, buổi biểu diễn, thể thao, trò chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); cung cấp thông tin liên quan 
đến giáo dục, giải trí, vui chơi giải trí, giải trí tiêu khiển, thể thao và văn hóa; giải trí qua 
truyền hình và truyền thanh; sản xuất các chương trình truyền thanh và truyền hình; sản 
xuất phim và video (trừ phim và video quảng cáo); cho thuê phim chiếu bóng, phim ảnh, 
băng video, đĩa lade, đĩa viđeo và đĩa (video) đa năng kỹ thuật số; cho thuê thiết bị ghi âm 
thanh; cho thuê chương trình và đồ trang trí sân khấu; trường mẫu giáo; câu lạc bộ và 
phòng trà được trang bị các thiết bị âm thanh và hình ảnh sử dụng cùng các thiết bị để hát 
theo; các phòng chơi trò chơi; sắp xếp các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; khóa đào tạo từ xa; 
dịch vụ hoạt náo viên; tổ chức các buổi triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo 
dục; đánh bạc; huấn luyện thể dục; cung cấp trang thiết bị cho bảo tàng [trình chiếu, triển 
lãm]; vận hành dịch vụ xổ số; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng, lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; dịch vụ viết kịch bản; trình diễn sân khấu; vườn bách thú; dịch vụ chế bản tài 
liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến [từ một mạng 
máy tính]; phiên dịch [ngôn ngữ cử chỉ]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục hoặc 
đào tạo]; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ soạn nhạc; câu lạc bộ đêm (giải trí); nhiếp 
ảnh; sản xuất phim băng hình; dịch vụ karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến [không tải xuống được]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; ghi băng hình; 
phòng chơi bow-ling; cung cấp trang thiết bị thể dục thể hình trong lĩnh vực bóng chày; 
cung cấp sân chơi bóng chày trong nhà; giải trí trong lĩnh vực bóng chày (trò chơi) chiếu 
phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi tương tác thông qua các 
mạng máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không tải xuống 
được; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện sức khỏe và thể dục thể hình; sản xuất 
phim, không bao gồm phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu phim; thông tin giáo dục; thông 
tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến thông qua một mạng máy tính; cho 
thuê thiết bị và dụng cụ trò chơi; cung cấp trang thiết bị chơi gôn; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản tài liệu, không bao gồm tài liệu 
quảng cáo; cung cấp trang thiết bị giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí tiêu khiển; cho thuê 
thiết bị âm thanh và hình ảnh; cho thuê máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng dùng cho trường quay hoặc 
nhà hát; cho thuê phim ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ kiện kèm theo; cho thuê 
máy thu thanh và máy thu hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê thiết bị 
thể thao, trừ xe cộ; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê các thiết bị dùng cho sân vận động; 
cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; cho thuê máy ghi băng video; 
cho thuê băng video; cho thuê đồ chơi; dịch vụ huấn luyện động vật; đào tạo thực hành 
[thao diễn]; dịch thuật; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ giải trí, cụ thể là, 
cung cấp tài liệu âm thanh và video, hình ảnh, chương trình truyền hình và phim ảnh 
thông qua mạng máy tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, âm thanh và video thông qua các 
mạng trực tuyến; cung cấp thông tin về các nhân vật hư cấu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp các chương 
trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1588 

(210) 4-2017-36683 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, và tấm da bò thuộc; hành lý và túi vận 

chuyển; «, « che nắng và gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; vòng cổ, dây dắt 
và quần áo cho động vật; túi; túi cầm tay cho phụ nũ; ví tiền, cặp du lịch; bao để móc chìa 
khoá, túi nhỏ; cặp da; ba lô; túi đựng quần áo; túi mua sắm; đai chằng bằng da thuộc; dây 
đeo vai bằng da thuộc; dây đai yên, đai thích hợp cho hành lý; ba toong; ví đựng danh 
thiếp; vòng cổ dùng cho động vật hoặc thú nuôi; dây buộc bằng da hoặc bằng giả da; ví 
đựng đồ trang điểm; rọ bịt mõm; cặp học sinh; dây đai bằng da; tay nắm của vali; vali; bộ 
đồ du lịch (đồ da); vali du lịch; bao ô; tay cầm của ô; gậy chống có mặt ghế để ngồi; đai 
hành lý; túi dùng ở bãi biển; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hộp đựng và cặp bằng da hoặc 
bằng bìa giả da hoặc vật liệu giả da; túi xách tay; dây da thuộc; gậy leo núi; cặp chứa các 
vật dụng âm nhạc; túi lưới cho mua sắm; ba lô; túi sách học sinh; túi đựng dụng cụ bằng 
da thuộc hoặc giả da [túi rỗng]; túi đựng thú săn; túi, bao bì, và túi nhỏ bằng da để bao 
gói; tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc vật liệu giả da; khung của túi xách tay, địu trẻ em; túi 
có bánh xe đi mua hàng; túi thể thao; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ruột động vật dùng 
để làm xúc xích; dây đeo và túi dây để giữ trẻ em; tấm phủ cho động vật, dây buộc, dây 
dắt và yên cương cho vật nuôi trong nhà và động vật; khung của ví tiền; ví danh thiếp kinh 
doanh; ba lô chống gù [cặp học sinh của Nhật Bản]; dây đai dạy trẻ tập đi.  

 

 
(210) 4-2017-36687 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-36689 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) KIM MYUNGOK  (KR) 

203-1604, 20, Sinjeong-ro 11-gil, 
(Sinjeong-dong, Dongil Highvill APT) 
Yangcheon-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần cho em bé [trang phục]; quần áo cho trẻ sơ sinh [trang phục]; 
giày; mũ; quần áo dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; quần lót ôm tạo dáng; 
quần áo bơi. 

 

 
(210) 4-2017-36706 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn; nước uống và nước 
ép trái cây; nước uống và nước ép rau (đồ uống); xi rô, chất cô đặc và chế phẩm để làm đồ 
uống khác; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước quả cô 
đặc [không có cồn]; chế phẩm tạo ga cho đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; nước sô đa; xi 
rô dùng cho đồ uống; nước uống dùng trong bữa ăn; nước [đồ uống] đồ uống là chất lỏng 
giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp [không có 
cồn]; đồ uống khai vị (không có cồn); đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước 
sinh tố; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; đồ uống lô hội [không chứa cồn]; nước ép cà 
chua [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2017-36707 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống được chưng cất; rượu gin; rượu rum; rượu vôtca; 
đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-36708 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)  Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; 

giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; đót xì 
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gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; đầu 
ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá 
để tẩu thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-36713 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.    (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 
vụ chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 
cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 
xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 
pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 
phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 
chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật.  

 

 
(210) 4-2017-36715 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.17.20; 3.7.17; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VGO  (VN) 
Số 40, ngõ 279 đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách bằng đường bộ.  
 

 
(210) 4-2017-36716 (220) 07.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xăng dầu Lan 

Phượng  (VN) 
Số 160, tổ 10, ấp Cẩm Tân, quốc lộ 1, xã 
Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu. 
 

 
(210) 4-2017-36717 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.3.3 
(591) Xanh, đen, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Du Lịch Và 

Thương Mại Đến á Châu  (VN) 
Số 24, ngách 583/29 phố Kim Ngưu, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Tàu thủy; tàu thủy phục vụ cho du lịch; vỏ của tàu thủy; cơ cấu lái cho tàu 

thủy; chân vịt cho tàu thủy. 
 

 
(210) 4-2017-36718 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Võ Đành  (VN) 
47/2/12C đường Bùi Đình Túy, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là: màn hình led; diot phát quang dùng trong 

bảng hiển thị; bộ chuyển đổi nguồn điện inverter; bộ lưu điện UPS; mạch điện tử tích hợp.  
 

 
(210) 4-2017-36719 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Đành  (VN) 
47/2/12C đường Bùi Đình Túy, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là: màn hình led; điot phát quang dùng trong 

bảng hiển thị; bộ chuyển đổi nguồn điện inverter; bộ lưu điện UPS; mạch điện tử tích hợp.  
 

Nhóm 11: Đèn thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [đèn LED]; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng. 
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(210) 4-2017-36720 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 25.7.20; 26.3.23; A26.11.9 

(591) Xanh dương, xanh cốm, vàng, hồng, 

hồng nhạt, đỏ, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chiếc Hộp Kết 
Nối  (VN) 
31 Trương Công Định, phường 1, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ kinh 

doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
 

 
(210) 4-2017-36721 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; A26.11.9; A26.11.7; A25.7.21 

(591) Xanh dương, xanh cốm, vàng, hồng, 

hồng nhạt, đỏ, cam, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chiếc Hộp Kết 
Nối   (VN) 
31 Trương Công Định, phường 1, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ kinh 

doanh khách sạn, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
 

 
(210) 4-2017-36722 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh cốm, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Võ Thị ánh Hồng  (VN) 
24/22/18 Võ Thị Sáu, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nhậu, quán nước giải 

khát.  
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(210) 4-2017-36723 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 
dựng E - Power   (VN) 
Tầng 12 tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường 
Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Lớp phủ bằng kim loại chung trong xây dựng nhà ở; vật liệu xây dựng bằng 

kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại; lớp phủ tường bằng kim loại; máng nước mưa bằng 
kim loại dưới mái nhà. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ về 
cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về 
xây dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ 
ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch 
vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên 
cứu dự án kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2017-36725 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 5.9.17 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo giáo 
dục Tâm Trí Lực  (VN) 
Số 1 Cộng Hòa 3, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 

nghề nghiệp.  
 

 

 
(210) 4-2017-36726 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 
134 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang; mua bán giày dép; 

mua bán túi xách tay, mua bán ba lô; mua bán cặp da.  
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(210) 4-2017-36728 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
TIGERSEA  (VN) 
114B Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; mua bán đĩa phanh dùng 

cho xe cộ; mua bán bạc đạn đĩa; mua bán nhiên liệu dùng cho động cơ; mua bán dầu 

nhờn.  
 

 
(210) 4-2017-36729 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 3.13.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm A.Z   (VN) 
4412/9A Nguyễn Cửa Phú, khu phố 4, 

phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2017-36731 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Nâu, đen, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Khánh Phát   (VN) 
39/3/6 đường số 3, khu phố 6, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt côn trùng có 

hại.  
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(210) 4-2017-36732 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1 

(591) Trắng, vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thu Hằng   (VN) 
35 đường số 13, khu phố 1, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; mặt nạ; kem tắm 

trắng.  
 

 
(210) 4-2017-36733 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; A26.11.8; 5.5.1; A5.5.21 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sài Gòn ROSE  (VN) 
103/5C ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép.  
 
 

(210) 4-2017-36734 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 7.5.10; 7.1.24 

(591) Vàng, trắng, đen, bạc, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc xây dựng Kiến An  
(VN) 
33 Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ kiến trúc; tư vấn 

kiến trúc. 
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(210) 4-2017-36735 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Xanh Long An  (VN) 
ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu dưỡng da (dùng cho mục đích làm đẹp); mặt nạ giấy (để 

làm đẹp); mặt nạ ướt (để làm đẹp); bông tẩy trang ướt dùng cho mục đích mỹ phẩm; khăn 
giấy dạng ẩm cho mục đích vệ sinh cá nhân và mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); tã em bé; băng vệ 
sinh; khăn vệ sinh (có tẩm thuốc, dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2017-36738 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) DR.REDDY' S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, TELANGANA, 
India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2017-36739 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2017-36741 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.7; A14.7.20 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LDH   (VN) 
4/2 đường số 18, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 08: Kéo ngành may.  
 

 
(210) 4-2017-36742 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 26.13.1; 8.1.18 

(591) Hồng sẫm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Meiwa Hokkaido  (VN) 
Lầu 3, 215 - 217 Lý Tự Trọng, phường 

Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2017-36743 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 15.7.1 

(731) Công ty cổ phần thiết bị máy 
công trình á Châu  (VN) 
Số nhà 10, đường Vạn Phúc, phường Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: bơm chính thủy lực 

(bộ phận của máy xúc ủi và máy công trình khác), pit tông bơm thủy lực (bộ phận của 

máy xúc ủi và máy công trình khác), xi lanh bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và 

máy công trình khác), gối chao trên/dưới của bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và 

máy công trình khác), bộ bơm dầu điều khiển của bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi 

và máy công trình khác), trục bơm có răng của bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và 

máy công trình khác), bánh răng của bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và máy công 

trình khác), gioăng phớt bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và máy công trình khác), 

đĩa lỗ của bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và máy công trình khác), mặt trà của 

bơm thủy lực (bộ phận của máy xúc ủi và máy công trình khác), quả táo của bơm thủy lực 

(bộ phận của máy xúc ủi và máy công trình khác), mặt gương của bơm thủy lực (bộ phận 

của máy xúc ủi và máy công trình khác), ba lô bơm của bơm thủy lực (bộ phận của máy 

xúc ủi và máy công trình khác). 

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2017-36744 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.3.2; 5.7.3; 5.13.4; 14.7.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Quảng  (VN) 
23/26/112A Nguyễn Hữu Tiến, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tố tụng tại tòa; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-36745 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhu Lee  (VN) 
804/27 Quang Trung, phường Chánh Lộ, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36746 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.9; A25.7.21 
(591) Đỏ, xám, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TDUS  (VN) 
Tầng 3, số 1146 Phạm Văn Đồng, 
phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch [vật liệu chịu lửa]; đất sét nung 

[vật liệu chịu lửa]; vữa dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-36747 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.7.1; 26.13.25 
(731) YUNNAN CRYSTAL NATURAL 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (CN) 
9/F, Jintai Building, No.48 Dongfeng 
Dong Road, Kunming, Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2017-36748 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.2.7; A26.11.8; 26.13.25 
(731) YUNNAN CRYSTAL NATURAL 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 
9/F, Jintai Building, No.48 Dongfeng 
Dong Road, Kunming, Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2017-36750 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Tạ Thị Hạnh Liên  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 515, đường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; sản phẩm từ thảo dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-36751 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Tạ Thị Hạnh Liên  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 515, đường Hoàng Văn 
Thụ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; sản phẩm từ thảo dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-36752 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh lá, xanh biển, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng tranh thêu Trân ái  
(VN) 
Số 26, đường 52, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 19: Tranh đá (không phải đá quý).  
 

Nhóm 26: Đồ thêu. 
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1600 

(210) 4-2017-36753 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 1.15.23; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Đăng 
Nguyên  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 108 phố Nghi Tàm, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; lớp phủ [sơn]; nước men bóng [chất màu, sơn]. 

 

 
(210) 4-2017-36754 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 

KAISHA  (JP) 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, 
Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô, xe scu-tơ, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe mô 

tô ba bánh, xe scu-tơ ba bánh, xe máy ba bánh có bàn đạp và một động cơ chạy bằng 
xăng, và bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên, cụ thể gương chiếu hậu, cần 
phanh, vỏ tay lái, tấm chắn gió, tấm chắn chân, vỏ che phía trước xe, chắn bùn, cổ xe, 
phanh, lốp, bánh xe, vỏ che phía bên, giá để chân, bình xăng, ghế ngồi, thanh nối khung 
xe, vỏ che phía sau, giảm xóc treo, bộ giảm xóc, vỏ che xích, hộp đựng hành lý, bộ giảm 
chấn, tất cả dùng cho phương tiện trên bộ. 

 

 
(210) 4-2017-36755 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, trắng, vàng chanh, xanh nõn chuối, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tam Long  (VN) 
379 quốc lộ 50, ấp 3A, xã Đạo Thạnh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón có chứa ni-tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của 

cây trồng; đất mùn để làm phân bón. 
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(210) 4-2017-36756 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Hồng, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Gia Đình Dinh Dưỡng   (VN) 
Số 7, ngõ Hàng Bún, phố Hàng Bún, 
phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đệm, nôi dùng cho trẻ em; cũi dùng cho trẻ em, chăn, khăn tắm bằng 

vải, khăn sữa bằng vải dùng cho em bé, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, bao tay trẻ em, 
khăn quấn dùng cho trẻ em (trang phục), yếm bằng vải cho trẻ em, chăn đắp cho trẻ em, 
đồ chơi bằng vải, thú nhồi bông, kem đánh răng cho trẻ, bàn chải đánh răng cho trẻ, khăn 
choàng cho con bú, địu em bé, sữa tắm trẻ em, gặm nướu trẻ em, giấy ướt khô, bộ cắt 
móng tay trẻ em, bình đựng sữa trẻ em, núm ti. 

 

 
(210) 4-2017-36757 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng 
thiết bị vệ sinh YUKO  (VN) 
Thửa đất 71, 72 lô D, tổ 70D, khu phố 
Đồng Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; vòi nước; chậu rửa tay [bộ phận của thiết 

bị vệ sinh]; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: vòi nước, thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2017-36758 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 5 
Sao   (VN) 
257 Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung. 
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(210) 4-2017-36759 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 5 

Sao   (VN) 
257 Quan Nhân, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực phẩm chức 

năng, thực phẩm bổ sung.  
 

 
(210) 4-2017-36760 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.4; 26.1.1 
(591) Đỏ thẫm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh IMPRESSO   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà The Manor, số 91, 
Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp đồ uống: dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-36762 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; 8.7.11; A1.1.10; A3.7.24; 26.1.1; 

25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm, da 

cam, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã chăn nuôi Minh 
Thịnh Vượng  (VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Gia cầm sống: gà còn sống.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: gia cầm sống, gà còn sống.  
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1603 

(210) 4-2017-36763 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 3.7.17; 26.4.4 
(591) Đen, xám, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Đức Hạnh  (VN) 
Số 11 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán các sản phẩm sau: loa, củ loa, bộ 

khuếch đại âm thanh, máy phát nhạc, microphone, thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số 
DSP.  

 

 
(210) 4-2017-36765 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế tạo Biến 
thế Điện lực Hà Nội  (VN) 
Điểm công nghiệp Sông Cùng, xã Đồng 
Tháp, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế điện lực, tủ điện. 

 

 
(210) 4-2017-36766 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A2.9.17; 26.1.1 
(591) Cam, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất hàng thủ công 
THƯƠNG THƯƠNG HANDMADE  
(VN) 
Số nhà 13, ngõ 11, phố Lương Định Của, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, văn phòng phẩm, 

thiệp sinh nhật, thiệp nô en, đồng hồ, đồ trang sức, khuyên tai, vòng trang sức, dây đeo 
chìa khóa, hộp trang sức, hộp giấy ăn, hộp đựng danh thiếp, ví, giấy ăn, khăn trải bàn, túi 
giấy, tranh nghệ thuật, tranh giấy, gương, khung ảnh, hoa và quả nhân tạo, cây và hoa tự 
nhiên, đồ trang trí cho tóc, thảm, đồ trang hoàng cây nô en, thiếp, cốc, ca, ấm chén, lọ 
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hoa, chậu hoa, quần áo, giầy dép, mũ nón, khăn quàng, túi xách, ô và dù, chăn, ga, gối, 
đệm, rèm, đồ chơi, bánh, kẹo, kem (ăn), đồ uống, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nến, dầu 
gội, xà phòng, thực phẩm chức năng, dược phẩm; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2017-36767 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Diệp   (VN) 
Thôn 11B, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn 
Chấn, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  

 

 
(210) 4-2017-36768 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Trọng Hiếu   (VN) 
Thôn Thượng, xã Hồng Phong, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-36769 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.19; A3.7.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; ô tô điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 
xe đạp điện, ô tô điện.  

 
 

(210) 4-2017-36770 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật  (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; ô tô điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

xe đạp điện, ô tô điện.  
 

 
(210) 4-2017-36771 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; A5.3.13; A5.5.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Vincent  
(VN) 
Số 16, ngõ 211, Khương Trung, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 

 
(210) 4-2017-36772 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 1.17.11; 24.1.1; 1.5.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Văn Tiến   (VN) 
Khuyến Lương tổ 12, phường Trần Phú, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, cụ thể: giảm xóc xe máy; động cơ xe máy; xích xe máy; săm 

lốp xe máy; cơ cấu truyền động cho xe máy.  
 

 
(210) 4-2017-36773 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Hoặc Gia Nhi   (VN) 
D16 cư xá Phú Lâm B, đường Bà Hom, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Sa tế (gia vị); tương ớt (gia vị).  
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(210) 4-2017-36774 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Vàng cam, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Phước An Khang 
GROUP  (VN) 
Thửa đất số 1208, tờ bản đồ số 43, khu 
đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, 
phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi 
ấm.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2017-36776 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) PO SANG TOBACO 

(INTERNATIONAL) CO., LIMITED  
(HK) 
RM 512, 5/F., Tower B, New Mandarin 
Plaza, No. 14 Science Museum Rd., 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-36777 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.9; 2.7.23; 26.1.1; 26.4.4; 26.7.25 (540) 

  

(731) Đặng Thị Linh  (VN) 
Khu An Cư Xanh, tổ 11, phường Hữu 
Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 
Bình 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1607 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo (tổ chức giáo dục cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ; tổ 
chức giáo dục dạy kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo cho trẻ em; đào tạo, tư vấn, hướng 
dẫn cho giáo viên và phụ huynh về các kiến thức can thiệp trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí 
tuệ). 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu (tổ chức dịch vụ trưng dụng 
các tiến bộ khoa học và công nghệ về đánh giá, sàng lọc, tư vấn và thực hiện trị liệu cho 
trẻ biểu hiện rối loạn tâm lý, trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ; hợp tác nghiên cứu, ứng 
dụng các kiến thức khoa học và công nghệ về giáo dục với các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu). 

 

 
(210) 4-2017-36778 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Bùi Thu Nga  (VN) 
6/70 Khu phố 9,  phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36779 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Lynh Sài 
Gòn  (VN) 
48/1A Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36780 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần bột thực 

phẩm Tài Ký  (VN) 
435 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mỳ; bột gạo; bột ngũ cốc; bột nếp; gia vị thực phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bột thực phẩm, bột mỳ, bột gạo, bột ngũ cốc, bột nếp, rau củ quả, gia 

vị thực phẩm, bánh, kẹo, thịt, gia cầm, trứng, thủy hải sản, mỳ sợi, mì ăn liền, bún, các 

loại bánh làm từ bột; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 
 

 
(210) 4-2017-36781 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, vàng, đen. 

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Tài Ký  (VN) 
435 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mỳ; bột gạo; bột ngũ cốc; bột nếp; gia vị thực phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bột thực phẩm, bột mỳ, bột gạo, bột ngũ cốc, bột nếp, rau củ quả, gia 

vị thực phẩm, bánh, kẹo, thịt, gia cầm, trứng, thủy hải sản, mỳ sợi, mì ăn liền, bún, các 

loại bánh làm từ bột; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 
 

 
(210) 4-2017-36782 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, vàng, đen. 

(731) Công ty cổ phần bột thực 
phẩm Tài Ký  (VN) 
435 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột thực phẩm; bột mỳ; bột gạo; bột ngũ cốc; bột nếp; gia vị thực phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bột thực phẩm, bột mỳ, bột gạo, bột ngũ cốc, bột nếp, rau củ quả, gia 

vị thực phẩm, bánh, kẹo, thịt, gia cầm, trứng, thủy hải sản, mỳ sợi, mì ăn liền, bún, các 

loại bánh làm từ bột; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 
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(210) 4-2017-36783 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần hải sản Hai 
Bốn Bảy  (VN) 
106A Nguyên Hồng, phường 11, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-36784 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.23; 24.15.21; A24.15.11; 26.4.4 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Nguyễn Anh Khôi  (VN) 
Số 1806, tổ 24D, ấp Vườn Dừa, xã Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Phụ liệu ngành may: dây chun (dây thun). 
 

 
(210) 4-2017-36785 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nhanh  (VN)
Số 78 đường D3, khu dân cư Chánh 

Nghĩa, tổ 97, khu 11, phường Chánh 

Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà, cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2017-36787 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại KELLA  (VN) 
1298 Quang Trung, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Các mỹ phẩm chăm sóc tóc như: kem duỗi tóc, kem uốn tóc, kem nhuộm tóc, 

chế phẩm xả dưỡng phục hồi tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-36788 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển lãm và hội chợ 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục; 
cung cấp dịch vụ đào tạo; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất nhạc; sản xuất 
chương trình biểu diễn; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp video trực 
tuyến, không tải về. 

 

(210) 4-2017-36789 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Saiko 
Holdings  (VN) 
104 - 104B Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2017-36792 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 25.7.25 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và giải pháp công nghệ 
3DART  (VN) 
Số nhà 14, ngách 1, ngõ 135, phố Núi 

Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; marketing; 

quảng cáo. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in; xử lý phim điện ảnh. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo; cung cấp phim ảnh, không tải xuống được, 

thông qua dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; tư vấn thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; thiết 

kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bao bì. 
 

 
(210) 4-2017-36794 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.15.1 

(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Boston Capital  (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ 

chuyển tiền điện tử; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 

vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 

tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương 

tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; dịch vụ cổng thanh toán điện tử, cụ thể là cung cấp 

đường truyền cho phép các website thương mại điện tử liên kết với các kênh thanh toán 

như ngân hàng, giúp khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua 

hàng. 
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(210) 4-2017-36795 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh  (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36796 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36797 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1613 

(210) 4-2017-36798 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36799 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36800 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-36801 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị Y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm cnức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36802 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 
860/80A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2017-36803 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LEVITON MANUFACTURING CO., 

INC.  (US) 
201 North Service Road, Melville, NY 
11747, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Giắc cắm, dây nối cáp, bộ kết nối trượt cắt cách điện (thiết bị điện), mô-đun kết 

nối và các kết nối cho việc truyền tải và kết nối giọng nói, dữ liệu, vi-đê-ô, và các tín hiệu 
âm thanh; bảng cắm điện (có nhiều ổ cắm); ổ cắm dạng khối nổi; dây nối cáp và bộ kết 
nối trượt cắt cách điện trong đó giắc cắm, phích cắm, mô-đun kết nối và bộ kết nối được 
dùng để truyền tải và kết nối giọng nói, dữ liệu, vi-đê-ô và các tín hiệu âm thanh được lắp 
hoặc gắn với nhau. 
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(210) 4-2017-36805 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, xanh lá non. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Vi  (VN) 
226/17/14L Nguyễn Văn Lượng, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy 

tính [ghi sẵn]. 
 

 
(210) 4-2017-36806 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Hồng Duy  (VN) 
273 ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; cà phê; món ăn điểm tâm; bánh mỳ kẹp nhân; bánh kẹo; 

chế phẩm ngũ cốc; đồ gia vị; mật ong; bánh patê thịt; thực phẩm trên cơ sở yến mạch; 
bánh pizza; gạo; bánh gạo; trà; cà phê chưa rang. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2017-36807 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 5.3.20; A11.3.3; 5.9.14 
(591) Trắng, xám, nâu, xanh lá non, xanh lá 

đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lâm Thị  (VN) 
Số 616/3C, khu phố Thạnh Bình, phường 
An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây juice; đồ uống 

không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]. 
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(210) 4-2017-36808 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A2.5.23 
(591) Xanh da trời, cam tím, hồng, xanh lá, 

nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Hà - 
MIHABABY  (VN) 
23/11 Kênh Tân Hóa, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-36812 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25; A26.11.12 
(591) Đen, da cam. 
(731) SEHO INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No.43, Lane 20, Dafu Rd., Shengang 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại; máy xay; máy phay; máy tiện [máy công cụ]; máy cắt; 

thiết bị để gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2017-36813 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 9.1.10 
(591) Đen, trắng, ghi, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, da cam đậm, da cam nhạt, 
tím đậm, tím nhạt, xanh chàm, xanh tím 
than. 

(731) POSTMEDIA CO., LTD  (KR) 
1501ho, 11, Suyeong-ro 325beon-gil, 
Nam-gu, Busan, 48434, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế mạng máy tính không dây; phát triển mạng máy tính không dây; phát 

triển phần mềm máy tính cho việc quản lý an ninh; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy 
cập từ xa; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 
web; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính về công nghệ viễn thông; lập trình máy tính cho 
thương mại điện tử. 
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(210) 4-2017-36814 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.3.3; 26.4.7 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
Room 1208-1210, Keyan Building, 
Tsinghua Hi-Tech Park, No.1, Xindong 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; ứng dụng phần mềm cho điện thoại di động, có 

thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính, có thể tải về qua mạng máy tính toàn cầu và thiết 
bị không dây; chương trình trò chơi viđêô (phần mềm có thể tải xuống được); xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình máy vi 
tính [phần mềm có thể tải xuống được]; điện thoại thông minh; kính đeo mắt; thiết bị sạc 
pin có thể mang đi được [pin có thể sạc lại được]. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp trò chơi thực 
tế ảo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; sắp xếp 
và tiến hành hội thảo chuyên đề; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí. 

 

 
(210) 4-2017-36815 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, khăn choàng, khăn quàng cổ, quần áo ngủ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; bán buôn và bán lẻ bao gồm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
khăn choàng, khăn quàng cổ, quần áo ngủ, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, son môi, nước hoa, 
kem làm trắng da, dầu gội đần, dầu dưỡng tóc, kem nền để trang điểm, phấn bôi mí mắt, 
bút chì kẻ lông mày, dầu thơm (trừ loại dùng cho mục đích y tế), muối để tẩy trắng, chế 
phẩm tẩy trang (mỹ phẩm), bộ mỹ phẩm, lông mi giả, móng (chân, tay) giả, mành tre, rổ, 
không bằng kim loại, tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, đồ dùng cho giường [trừ đồ 
vải], giường ngủ, ghế dài [đồ đạc], mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ 
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nội thất], gối ôm, tủ sách, đồ gỗ mỹ thuật, chuông gió [trang trí], móng vuốt động vật, 
mắc quần áo, móc treo quần áo, không bằng kim loại, tủ đựng, rèm bằng tre, đệm, ghế 
xếp, chuông cửa ra vào không bằng kim loại, không dùng điện, bàn trang điểm, giá để hoa 
[đồ đạc], khung tranh ảnh, vách ngăn đứng [đồ nội thất], mành che cửa sổ trong nhà bằng 
vải dệt, ngà, thô hoặc bán thành phẩm, gương soi, mành che trong nhà có dát những thanh 
gỗ mỏng; tượng bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, bàn, tác phẩm nghệ thuật làm 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, miếng cọ rứa dùng cho nhà bếp, nồi hấp, không 
dùng điện, dùng để nấu nướng, chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được, bát [bát to], 
chậu [đồ chứa đựng], rổ/giỏ dùng cho mục đích gia dụng, thìa đục lỗ [dụng cụ nấu ăn], 
cốc vại để uống bia, thùng rác, dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không dùng điện, 
chai lọ, hộp xà phòng, hộp để phân phối khăn tay bằng giấy, chổi, thùng, bộ đồ uống rượu 
[khay để phục vụ], đồ gốm cho mục đích gia dụng, đũa, đồ trang trí bằng sứ, lót cốc, 
không bằng giấy hoặc vải, cối xay cà phê thao tác bằng tay, bình pha cà phê không dùng 
điện, túi giữ lạnh thực phẩm hoặc đồ uống; đồ chứa dựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn, không dùng điện, bát đĩa bằng sành, lọ đựng 
gia vị, cốc, chảo rán không dùng điện, vật trang trí bàn ăn, chậu hoa, vỉ nướng [dụng cụ 
nấu nướng], khuôn làm đá viên, bộ đồ để uống rượu, bộ bát đĩa, phích đựng chất lỏng.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2017-36816 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Trần Thanh Vy    (VN) 
C4/3 ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

(210) 4-2017-36817 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.14; 5.7.24; A5.3.13 
(591) Xanh, đỏ, tím, vàng, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần hội chợ trái 

cây Sài Gòn  (VN) 
Số 5 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ; sữa; thịt động vật đã qua chế biến và bảo quản; rau quả đã được chế biến và 
bảo quản. 

 

Nhóm 30: Gạo. 
 
Nhóm 35: Tổ chức hội chợ hoa quả (nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo); tổ chức 
sự kiện, hội thảo nhằm mục đích thương mại; mua bán, xuất nhập khẩu: bơ, sữa, thịt động 
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vật đã qua chế biến và bảo quản, rau quả đã được chế biến và bảo quản, gạo, ngô, khoai 
sắn, động vật còn sống, rau quả tươi. 

 

 
(210) 4-2017-36818 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) DR.REDDY' S LABORATORIES 

LIMITED   (IN) 
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 
Hyderabad - 500034, TELANGANA, 
India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2017-36819 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FUSAN MACHINERY CO., LTD.  

(TW) 
No.22, Lane 89, Sec. 4, Chang Mei Rd., 
Ho Mei Chen, Chang Hua Hsien, Taiwan

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Van kiểm tra bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van kim loại vận 

hành bằng tay; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại [không phải là 
bộ phận của máy]; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; van ống nước bằng kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2017-36820 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.1.1; 25.5.2 
(731) FUSAN MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

No.22, Lane 89, Sec. 4, Chang Mei Rd., 
Ho Mei Chen, Chang Hua Hsien, Taiwan

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Van kiểm tra bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; van kim loại vận 

hành bằng tay; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại [không phải là 
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bộ phận của máy]; cửa sập ống tiêu nước [van], bằng kim loại; van ống nước bằng kim 

loại. 
 

 
(210) 4-2017-36832 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Trần Thị Hạnh   (VN) 
Số 12, ngõ 488 Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt vé máy bay; dịch vụ 

du lịch; đại lý du lịch; dịch vụ vận tải. 
 

 
(210) 4-2017-36833 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; 26.15.15; 26.11.3; 1.15.23; 

A26.11.12 

(731) Trần Thị Hạnh    (VN) 
Số 12, ngõ 488 Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt vé máy bay; dịch vụ 

du lịch; đại lý du lịch; dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2017-36834 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15; 

1.15.23 

(591) Xanh ngọc, nâu nhạt, vàng nhạt, đen, 

trắng. 

(731) Trần Thị Hạnh   (VN) 
Số 12, ngõ 488 Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt vé máy bay; dịch vụ 

du lịch; đại lý du lịch; dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2017-36836 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.4.4; 26.4.7; A12.1.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
kỹ thuật Tràng An   (VN) 
5B Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2017-36838 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23; 

3.7.17; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, xám, ghi sáng. 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Kim Bôi Hòa Bình  (VN) 
Xóm Chiềng 4, xã Vĩnh Đồng, huyện 
Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước tinh khiết; nước tinh khiết đóng chai.  

 

 
(210) 4-2017-36839 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 18.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương thẫm. 
(731) Công ty TNHH ELITE TOUR  (VN) 

Phòng 403, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, 
số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đặt vé máy bay (bao gồm đặt chỗ cho các chuyến đi); 

dịch vụ đại lý vé máy bay; dịch vụ hướng dẫn du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ 
sắp xếp, tổ chức các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn.  
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(210) 4-2017-36840 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương, xám, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ 
thuật Việt Nam  (VN) 
60A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định chất lượng sản phẩm; 

dịch vụ kiểm tra không phá hủy (không tổn hại) công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-36841 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 3.7.17 

(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ 
thuật Việt Nam  (VN) 
60A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kiểm định chất lượng sản phẩm; 

dịch vụ kiểm tra không phá hủy (không tổn hại) công trình xây dựng.    
 

 
(210) 4-2017-36842 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A24.17.9; 24.17.5 

(591) Xám. 

(731) BLOOM CO., LTD   (JP) 

4-3-13 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]  đồ trang sức, đá quý, kim loại quý dạng thô hoặc bán 

thành phẩm, đồ trang sức từ đá quý nhân tạo, dây vàng, nhẫn.  
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(210) 4-2017-36843 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.3.1; 26.3.2; 6.1.2 

(591) Vàng, đỏ, đen. 

(731) Công ty CP SUN FITNESS & YOGA 
CENTER   (VN) 
Nhà ông Phan Thanh Hùng, tổ dân phố 

8, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ phòng tập yoga, 

phòng tập thể hình.  
 

 
(210) 4-2017-36844 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2 

(731) Công ty cổ phần BIG2D  (VN) 
Số 4 C8B ngõ 14 Trần Phú, phường Văn 

Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế; dịch vụ thiết kế không gian nội, ngoại thất, tư vấn thiết 

kế kiến trúc; thiết kế đồ nội thất.  
 

 
(210) 4-2017-36847 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; 26.2.7; 25.5.1; 26.7.25 

(731) GUANGZHOU CHAOBA HAIR CARE 

GOOD CO., LTD   (CN) 

Room 102, No.22 Gangbei Road, Baiyun 

District, Guangzhou, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp uốn tóc; kẹp là tóc thẳng; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kéo xén (tông đơ) 

cắt tóc cho cá nhân (dùng điện và không dùng điện); kẹp ép tóc thẳng, tông đơ điện; kéo 

xén tóc; kéo; tông đơ không dùng điện; dụng cụ vặt lông dùng điện và không dùng điện. 
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(210) 4-2017-36851 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ; sợi và chỉ bằng bông; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ 

đã xe; len đã xe thành sợi; sợi và chỉ len. 
 

 
(210) 4-2017-36854 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm, thảm dầy trải sàn, thảm và chiếu, vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu 

khác dùng để phủ sàn hiện hữu; bức trướng treo tường; thảm ô tô; tấm thảm chùi chân sau 
khi tắm; tấm phủ sàn; thảm chùi chân ở cửa; thảm tập thể dục; thảm tập thể thao; thảm 
thêu [treo tường] không bằng vải; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; giấy dán tường; giấy dán 
tường bằng nhựa vinyl; giấy dán tường bằng vải dệt; khuôn tô màu cho giấy dán tường; 
thảm để chơi; thảm dùng ở bãi biển.  

 

 
(210) 4-2017-36855 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ chơi của trẻ em; thiết bị trò chơi video; búp bê; đồ chơi 

bằng nhung; gấu bông; nhân vật đồ chơi và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; quả 

bóng hơi để chơi, bóng cao su và quả bóng bay để chơi; đồ trang trí và trang hoàng trong 

các dịp lễ hội; đồ trang trí và trang hoàng cho cây noel; đồ vật thích hợp cho bữa tiệc; xe 

cộ đồ chơi; xe cộ chạy bằng điện (đồ chơi); ván lướt sóng; ván trượt tuyết; lưỡi trượt pa 

tanh; giày trượt băng; ván trượt; đệm lót để bảo vệ hoặc vật dụng bảo vệ cho thể thao và 

trò chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; trò chơi thò lò cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; chuông 

cho cây noel; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò chơi; kẹo nổ [pháo 

giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và thiết bị chơi bow- 
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ling; đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông noel; bàn cờ; bộ cờ dame [trò chơi]; trò 

chơi cờ; bàn cờ; cây noel bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho cây noel; thiết bị để làm 

thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; trò chơi xúc xắc; phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp bê 

quần áo cho búp bê; nhà của búp bê; phòng ở của búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ đam; 

đam [trò chơi]; quả tạ tay; vật dụng bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ tập 

luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; bình bú sữa cho búp bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân 

nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi tự động; gậy cho trò chơi; thiết bị trò 

chơi; máy trò chơi video; thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; máy trò 

chơi video sử dụng đồng xu; túi đựng vật dụng đánh gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh 

gôn; găng tay dùng cho trò chơi và thể thao; trò đánh lừa; ống cuộn dây diều; diều; vật 

dụng bảo vệ đầu gồi [dụng cụ thể thao]; bài mạt chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt 

nạ để diễn trên sân khấu; mặt nạ đồ chơi; vật di động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe 

cộ; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu vũ; đệm lót để bảo vệ [bộ phận của 

trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; trò chơi đông người; ngòi nổ [đồ chơi]; súng 

lục đồ chơi; quả bóng hơi để chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi 

vòng; ngựa gỗ bập bênh; ván trượt có bánh lăn; cột buồm cho ván trượt có gắn buồm; ván 

trượt tuyết; xe trượt tuyết [dụng cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; đồ thổi bong 

bóng xà phòng [đồ chơi]; con quay [đồ chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố 

định để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái đu; bàn 

để đánh bóng bàn; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; ván lướt sóng; đồ chơi để bơi, trò chơi 

dưới nước, thể thao và hoạt động; bóng bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành bằng 

đồng xu; túi được thiết kế đặc biệt dùng cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; 

vợt bắt bướm; bài lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; 

kính vạn hoa; cột buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe 

cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; bánh xe quay của trò chơi Rulet; quả cầu tuyết; 

giày đi tuyết; bài lá của Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; thiết bị nổi để 

bơi; phao tập bơi; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; dụng cụ rèn luyện hình thể; phỉnh (thẻ) 

dùng để đánh bạc; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; 

máy chơi game Pachinko; máy có khe đút xu [máy đánh bạc]; đồ chơi rô bốt; máy bay 

không người lái [đồ chơi]; phim bảo vệ phù hợp với màn hình cho thiết bị trò chơi cầm 

tay; cần điều khiển cho trò chơi điện tử.      
 

 
(210) 4-2017-36860 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 15.7.1 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại xuất nhập khẩu 
Huy Hoàng   (VN) 
862 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 07: ổ bi (vòng bi); ổ bi đũa (ổ bi dài).  
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(210) 4-2017-36861 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Minh Đạt   (VN) 
17/1A Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu xe máy. 
 

Nhóm 07: ổ bi (vòng bi); ổ bi đũa (ổ bi dài).  
 

Nhóm 12: Bộ ly hợp dùng trong xe gắn máy; nhông xích; má phanh; giảm xóc dùng cho 
xe máy. 

 

 
(210) 4-2017-36862 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Kim Mộc Phát  
(VN) 
64 đường 12, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ray trượt, bản lề, bánh xe, tay cầm của cửa, ổ khóa, khóa, ốc vít, vật 

liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-36864 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 22.1.16; 24.9.1; 25.1.6; 5.13.25 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Trung tâm Đào tạo và Thực 

nghiệm Văn học Nghệ thuật 
thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 
Số 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao kỹ 
năng; bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp về văn học, nghệ thuật; tổ chức các sự kiện, giao 
lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2017-36865 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Lữ Trác Toàn   (VN) 

45/6 Võ Trường Toản, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2017-36866 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu khai vị; đồ uống có cồn chứa hoa quả; 

rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu cốc-tai; rượu mùi; rượu sake; rượu mạnh [đồ 
uống]; rượu uýt ki; rượu vang, đồ uống được chưng cất; rượu gin rượu rum; rượu vôtca; đồ 
uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2017-36867 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.15; A3.7.24; A3.11.24 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; dụng cụ cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá điếu; dụng cụ cắt đầu xì gà; 
đót xì gà; đầu lọc cho thuốc lá điếu; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đót thuốc lá điếu; 
đầu ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa 
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dùng cho người hút thuốc; hộp diêm; giá để diêm; diêm; dụng cụ làm sạch tẩu thuốc; giá 
để tẩu thuốc; tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; hộp thuốc lá bột; bình đựng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-36869 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí, công viên 

vui chơi giải trí theo chủ đề; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giáo dục; tổ chức, 
sản xuất và trình diễn các chương trình, hòa nhạc, các buổi biểu diễn trực tiếp, các buổi 
diễn trên sân khấu, triển lãm, thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giải trí âm nhạc trong rạp; rạp chiếu phim; dịch vụ rạp chiếu phim; dịch vụ giải trí âm 
nhạc trong câu lạc bộ đêm, quầy rượu, hay quán ăn; dịch vụ trường quay; dịch vụ vũ 
trường; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí); xuất bản sách, tài liệu, tạp chí, báo chí và tạp chí xuất 
bản định kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các thiết bị dùng cho giải trí, triển lãm, hòa nhạc, 
các chương trình, buổi biểu diễn, thể thao, trò chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); cung cấp thông tin liên quan 
đến giáo dục, giải trí, vui chơi giải trí, giải trí tiêu khiển, thể thao và văn hóa; giải trí qua 
truyền hình và truyền thanh; sản xuất các chương trình truyền thanh và truyền hình; sản 
xuất phim và video (trừ phim và video quảng cáo); cho thuê phim chiếu bóng, phim ảnh, 
băng video, đĩa lade, đĩa viđeo và đĩa (video) đa năng kỹ thuật số; cho thuê thiết bị ghi âm 
thanh; cho thuê chương trình và đồ trang trí sân khấu; trường mẫu giáo; câu lạc bộ và 
phòng trà được trang bị các thiết bị âm thanh và hình ảnh sử dụng cùng các thiết bị để hát 
theo; các phòng chơi trò chơi; sắp xếp các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; khóa đào tạo từ xa; 
dịch vụ hoạt náo viên; tổ chức các buổi triển lãm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo 
dục; đánh bạc; huấn luyện thể dục; cung cấp trang thiết bị cho bảo tàng [trình chiếu, triển 
lãm]; vận hành dịch vụ xổ số; dịch vụ dàn nhạc giao hưởng, lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]; dịch vụ viết kịch bản; trình diễn sân khấu; vườn bách thú; dịch vụ chế bản tài 
liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến [từ một mạng 
máy tính]; phiên dịch [ngôn ngữ cử chỉ]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn giáo dục hoặc 
đào tạo]; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ soạn nhạc; câu lạc bộ đêm (giải trí); nhiếp 
ảnh; sản xuất phim băng hình; dịch vụ karaoke; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến [không tải xuống được]; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; ghi băng hình; 
phòng chơi bow-ling; cung cấp trang thiết bị thể dục thể hình trong lĩnh vực bóng chày; 
cung cấp sân chơi bóng chày trong nhà; giải trí trong lĩnh vực bóng chày (trò chơi) chiếu 
phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi tương tác thông qua các 
mạng máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác không tải xuống 
được; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện sức khỏe và thể dục thể hình; sản xuất 
phim, không bao gồm phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu phim; thông tin giáo dục; thông 
tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến thông qua một mạng máy tính; cho 
thuê thiết bị và dụng cụ trò chơi; cung cấp trang thiết bị chơi gôn; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản tài liệu, không bao gồm tài liệu 
quảng cáo; cung cấp trang thiết bị giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí tiêu khiển; cho thuê 
thiết bị âm thanh và hình ảnh; cho thuê máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
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hình; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng dùng cho trường quay hoặc 
nhà hát; cho thuê phim ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ kiện kèm theo; cho thuê 
máy thu thanh và máy thu hình; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho thuê thiết bị 
thể thao, trừ xe cộ; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê các thiết bị dùng cho sân vận động; 
cho thuê đồ trang trí sân khấu; cho thuê máy quay hình; cho thuê máy ghi băng video; 
cho thuê băng video; cho thuê đồ chơi; dịch vụ huấn luyện động vật; đào tạo thực hành 
[thao diễn]; dịch thuật; sắp xếp và tiến hành hội thảo [tập huấn]; dịch vụ giải trí, cụ thể là, 
cung cấp tài liệu âm thanh và video, hình ảnh, chương trình truyền hình và phim ảnh 
thông qua mạng máy tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, âm thanh và video thông qua các 
mạng trực tuyến; cung cấp thông tin về các nhân vật hư cấu; cung cấp âm nhạc trực tuyến, 
không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp phim, 
không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu; cung cấp các chương 
trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền video theo yêu cầu. 

 

 
(210) 4-2017-36871 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và nước uống; chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống, dịch 

vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu ăn uống, căng tin, dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; quán cốc tai; cung cấp thông tin liên quan và tới đồ ăn và đồ uống; cung cấp và 
giữ chỗ nơi lưu trú tạm thời và cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ liên quan tới đặt chỗ trong 
khách sạn bởi nhà môi giới du lịch hoặc đại lý; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm 
thời]; cung cấp phương tiện và tiện nghi cho triển lãm; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà 
phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quầy rượu, khu ăn uống, căng tin và sảnh chờ với các 
thiết nghe nhìn cùng thiết bị hát theo; dịch vụ chăm sóc trẻ em; dịch vụ nhà trẻ ban ngày, 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ quầy bar; chuẩn bị đồ ăn và đồ uống cho đám cưới; chuẩn bị đón 
tiếp đám cưới [địa điểm]; cho thuê máy nướng bánh bằng điện, lò vi sóng, chảo nóng thiết 
bị và đồ dùng ăn uống để chuẩn bị đồ ăn và nước uống; cung cấp nơi nhốt động vật; cung 
cấp phương tiện và tiện nghi cho việc cắm trại; cho thuê ghế, khăn trải bàn, bàn, khăn ăn, 
đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; cho thuê 
phòng họp: cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê lều trại; cho thuê nhà di động. 

 
 

(210) 4-2017-36872 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; A3.11.24; 4.5.15 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.  (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho con người và động 

vật; dịch vụ nông nghiệp, trồng trọt, lâm nghiệp; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện về tóc; dịch 

vụ chải lông cho động vật; cắm hoa; làm vườn; thiết kế cảnh quan và làm vườn hoa, cây 

cảnh và công viên; dịch vụ chải lông cho thú nuôi trong nhà; dịch vụ trị liệu bằng cách 

xoa bóp dầu thơm; dịch vụ làm vòng hoa; bệnh viện; chữa răng; dịch vụ xăm hình; liệu 

pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 

phòng tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; bệnh xá; 

chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ tắm hơi; chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2017-36874 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A9.7.19 

(591) Đỏ, xám. 

(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; nước tẩy sàn nhà; nước lau kiếng; nước giặt tẩy quần 

áo; nước xả thơm quần áo.  
 

 
(210) 4-2017-36875 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 

(731) Phạm Anh Vũ  (VN) 
0135/1G Vườn Lài, phường An Phú 

Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán nước giải khát; 

dịch vụ quán ăn uống tự phục vụ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36877 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; A5.3.13; 

A5.3.14; A5.5.20; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Huang Kim Xuân  
(VN) 
781/D11 Lê Hồng Phong, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng; xà phòng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị tàn nhang. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); săn sóc da; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2017-36878 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Lương Quang Thái  (VN) 

91 hương lộ 14, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xúc tiến thương mại, quảng cáo, thương mại điện tử phần 
cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính bao gồm các chương trình hệ thống vận hành, 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính, đĩa cứng (thiết bị lưu trữ thông tin máy vi, máy quét (thiết bị 
xử lý dữ liệu), hộp máy tính chủ, các thiết bị truy cập không dây (WAP), thiết bị định 
tuyến, bo mạch chủ máy vi tính. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-36879 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Hồng, đen. 
(731) Lương Quang Thái   (VN) 

91 hương lộ 14, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xúc tiến thương mại, quảng cáo, thương mại điện tử phần 
cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính bao gồm các chương trình hệ thống vận hành, 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính, đĩa cứng (thiết bị lưu trữ thông tin máy vi, máy quét (thiết bị 
xử lý dữ liệu), hộp máy tính chủ, các thiết bị truy cập không dây (WAP), thiết bị định 
tuyến, bo mạch chủ máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-36880 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Cam, đen. 
(731) Lương Quang Thái   (VN) 

91 hương lộ 14, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xúc tiến thương mại, quảng cáo, thương mại điện tử phần 

cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính bao gồm các chương trình hệ thống vận hành, 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính, đĩa cứng (thiết bị lưu trữ thông tin máy vi tính, máy quét (thiết 
bị xử lý dữ liệu), hộp máy tính chủ, các thiết bị truy cập không dây (WAP), thiết bị định 
tuyến, bo mạch chủ máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-36881 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Lương Quang Thái   (VN) 

91 hương lộ 14, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xúc tiến thương mại, quảng cáo, thương mại điện tử phần 

cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính bao gồm các chương trình hệ thống vận hành, 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính, đĩa cứng (thiết bị lưu trữ thông tin máy vi, máy quét (thiết bị 
xử lý dữ liệu), hộp máy tính chủ, các thiết bị truy cập không dây (WAP), thiết bị định 
tuyến, bo mạch chủ máy vi tính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng nhà; san 
lắp mặt bằng; dịch vụ vệ sinh tòa nhà. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ tiệm rượu. 

 

 
(210) 4-2017-36882 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Lương Quang Thái   (VN) 

91 hương lộ 14, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xúc tiến thương mại, quảng cáo, thương mại điện tử phần 

cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính bao gồm các chương trình hệ thống vận hành, 
thiết bị bộ nhớ máy vi tính, đĩa cứng (thiết bị lưu trữ thông tin máy vi, máy quét (thiết bị 
xử lý dữ liệu), hộp máy tính chủ, các thiết bị truy cập không dây (WAP), thiết bị định 
tuyến, bo mạch chủ máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-36883 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.9.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Tuấn  (VN) 
11/1 Hồ Xuân Hương, phường Điện 
Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 14: Thỏi kim loại quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; bạc thô hoặc dát mỏng; đá 

quý; đồ trang sức; đồ kim hoàn. 
 

 
(210) 4-2017-36890 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1634 

(511)   Nhóm 29: Nước dùng, nước dùng cô đặc, chiết xuất của thịt, chế phẩm để nấu xúp, chế 

phẩm để nấu xúp canh rau, xúp. 

 

Nhóm 30: Đồ gia vị, nước xốt thịt, xốt cà chua, xốt (gia vị), xốt đậu nành, mù tạc. 
 

 
(210) 4-2017-36892 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.1.22; A2.1.23; 2.3.22; A5.5.20; 26.1.1 

(591) Đen, da cam. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Thiền Việt  (VN) 
Số 10 đường Nguyễn Tuân, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo về thiền; dịch vụ giải trí.  
 

 
(210) 4-2017-36893 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Đỏ gạch, xanh dương nhạt, xanh dương 

đậm. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và dịch vụ thương 
mại Hiếu Hà  (VN) 
Thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Ninh, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ maketting; mua bán các loại: thùng giữ 

lạnh (không dùng điện), thùng nhựa, bình nhựa (tất cả đều dùng cho mục đích gia dụng và 

có thể di chuyển được), rổ nhựa, mâm nhựa, đĩa nhựa, bát nhựa, đĩa giấy, phích đựng nước 

đá, hộp đựng xà phòng, thớt, túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để 

bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; đá lạnh, màng mỏng bằng chắt dẻo 

để bọc hàng hóa; nước khoáng lạnh, màng mỏng bám dính bằng chất dẻo có thể kéo giãn 

dùng cho các khay hàng, bình thủy tinh; ly nhựa; ly thủy tinh, bình nhựa dùng để đựng 

nước; thông tin thương mại điện tử; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương tiện truyền 

thông (internet) để bán. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36894 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Chi Lâm  (VN) 
243/19 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ, ván lát sàn gỗ, gỗ xây dựng, gỗ bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36895 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Chi Lâm  (VN) 
243/19 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm ván sàn gỗ, ván lát sàn gỗ, gỗ xây dựng, gỗ bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36896 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ti Gôn  (VN) 
484R Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 

 

 
(210) 4-2017-36897 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mai Thắng Đà 
Lạt  (VN) 
Số 06-08 Hai Bà Trưng, phường 06, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
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(210) 4-2017-36898 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 1.7.6; 5.7.1 
(591) Trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Huyền  (VN) 
Số 447 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-36899 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Chánh  (VN) 
Số 20 Hầm Đá (Hẽm Hoàng Hoa Thám), 
phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt (gia vị); đồ gia vị; gia vị thập cẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36900 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH An Tiến  (VN) 
Số 73 Bùi Thị Xuân, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 

 
(210) 4-2017-36901 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
và khách sạn Hoàng Gia Cung  
(VN) 
Số 24 Nguyễn Chí Thanh, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43:  Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1637 

(210) 4-2017-36902 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
và khách sạn Hoàng Gia Cung  
(VN) 
Số 24 Nguyễn Chí Thanh, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2017-36903 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 22.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 5.1.21 
(591) Trắng, hồng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã kinh doanh dịch 
vụ Nông nghiệp Tân Đức   (VN) 
Khu 4, xã Tân Đức, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 29: Rau được sơ chế, bảo quản.  

 

 
(210) 4-2017-36904 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phan Thiên Bình  
(VN) 
Số 1089-1091 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2017-36905 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NA KIM   (VN) 
Số 69A Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2017-36907 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại XNK 
Đại Dương   (VN) 
Số nhà 27 ngõ 347 đường Cổ Nhuế, 

phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu ống thủy lực.  
 

 
(210) 4-2017-36909 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.2 

(591) Xanh, trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
LOGISTICS Bảo Vận  (VN) 
Số nhà NV43 khu đô thị mới Trung Văn, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới hải quan; dịch vụ khai thuê hải quan.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng 

hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ đóng gói hàng hóa; cho thuê kho bãi. 
 

 
(210) 4-2017-36911 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A19.13.21; A5.3.15; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và dược phẩm 
Hoàn Kiếm   (VN) 
Số 108, phố Ngọc Khánh, phường Giảng 

Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-36912 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH NICE DAY  (VN) 
15 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-36914 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Xíu   (VN) 
993 Nguyễn Xiển, khu phố Long Bửu, 

phường Long Bình, quận 9, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện. 
 

 
(210) 4-2017-36917 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-

ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 

Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi 

máy vi tính; phần mềm máy vi tính. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; dịch vụ lưu trữ trên máy 

chủ; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ tối ưu hóa cho máy vi tính, cụ thể là cấu hình 

mạng máy tính và cấu hình phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì và 

nâng cấp phần mềm máy tính, cụ thể là nâng cao tính năng của phần mềm máy tính, thay 

đổi hoặc thêm các chức năng cho phần mềm máy tính, và cung cấp thông tin về những 

dịch vụ trên; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS); dịch vụ tư vấn và cố vấn về hệ 

thống máy tính. 
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(210) 4-2017-36918 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 1.15.3; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng, ghi, xanh da trời. 
(731) S. C. JOHNSON & SON, INC.  (US) 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt cỏ dại và diệt trừ động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc chống 

nhậy cắn; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt nấm; thuốc diệt động vật gặm 
nhấm. 

 

 
(210) 4-2017-36919 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 1.15.3; 26.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng; ghi. 
(731) S. C. JOHNSON & SON, INC.  (US) 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, USA 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt cỏ dại và diệt trừ động vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc chống 

nhậy cắn; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc diệt nấm; thuốc diệt động vật gặm 
nhấm. 

 

 
(210) 4-2017-36920 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540)  
(731) Công ty TNHH Toa Tàu  (VN) 

632 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-36923 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 26.4.2 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Dương Gia Bảo  (VN) 
46 đường Y Ngông Nối dài, phường Tân 

Tiến, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, cụ thể: chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mỏ (dạng thô 

hoặc tinh chế); xăng; mỡ để bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2017-36924 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A8.3.12; 8.3.8 

(591) Vàng, xám đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phô mai Hạnh 
Phúc  (VN) 
46/42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹp pho mát [bánh xăng đuých].  

 

Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống làm từ 

nước ép trái cây không có cồn; nước quả cô đặc, không có cồn; nước sinh tố; xi rô dùng 

cho đồ uống.  
 
 

(210) 4-2017-36926 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Dư   (VN) 
Hẻm 112 Phan Đình Phùng, phường Tây 

Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gialai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao.  
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1642 

(210) 4-2017-36927 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; A2.3.16; 2.3.9; 26.13.1 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trung Hoàng Anh  (VN) 
Số 67 phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, vật dụng làm từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp hoặc các chất 

liệu tương tự nhằm mục đích vệ sinh, ngừa thai, hoặc y khoa. 
 

 
(210) 4-2017-36928 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 26.13.1; A25.3.3 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trung Hoàng Anh   (VN) 
Số 67 phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, vật dụng làm từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp hoặc các chất 

liệu tương tự nhằm mục đích vệ sinh, ngừa thai, hoặc y khoa.  
 

 
(210) 4-2017-36929 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.9; 3.13.1 
(591) Trắng, đỏ, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trung Hoàng Anh  (VN) 
Số 67 phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, vật dụng làm từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp hoặc các chất 

liệu tương tự nhằm mục đích vệ sinh, ngừa thai, hoặc y khoa.  
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(210) 4-2017-36930 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12 NE Moses Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, dụng cụ, thiết bị thể thao; quảng cáo; tiếp thị/marketing; 

dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể 
thao; dịch vụ người mẫu cho mục đích quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức cuộc thi sắc 
đẹp; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo khiêu vũ, yoga và các 
môn thể thao, thể hình khác; dịch vụ đào tạo người mẫu. 

 

 
(210) 4-2017-36931 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen. 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12 Ne Moses Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI CO., LTD.) 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, dụng cụ, thiết bị thể thao; quảng cáo; tiếp thị/marketing; 

dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh của những người hoạt động thể 
thao; dịch vụ người mẫu cho mục đích quảng cáo hoặc xúc tiến bán hàng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức cuộc thi sắc 
đẹp; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo khiêu vũ, yoga và các 
môn thể thao, thể hình khác; dịch vụ đào tạo người mẫu.  

 

 
(210) 4-2017-36932 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
Sài Gòn  (VN) 
24/3 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; đồ đi ở chân; guốc gỗ; quần áo; váy. 
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(210) 4-2017-36933 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 2.9.1; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Huy 
Dòng  (VN) 
Nhà ông Cường, thôn An Bình, xã Lô 
Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trà xanh dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-36934 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Phạm Văn Diễn  (VN) 

Căn hộ số 402, nhà A khu chung cư Phúc 
Hưng, đường 196, phố Nối, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-36935 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 26.1.4; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ dùng cho nhà bếp (cầm tay không dùng điện làm bằng i-nốc, kim 
loại) như: dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng, bếp ga; nồi cơm điện; lò vi sóng (dùng cho 
mục đích nấu nướng); hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống (thiết bị) khử 
mùi và làm sạch không khí; thiết bị lọc nước; lõi lọc nước; bình nước nóng dùng điện. 
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Nhóm 21: Máy trộn/khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 
dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện); dụng cụ nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 
(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp ga, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò nướng, 
dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt 
độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch không 
khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, thiết bị 
(phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi kèm, 
bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), 
chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy trộn, 
khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, dĩa), 
thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), tủ bếp, máy rửa và khử độc hoa quả (dùng 
điện), tử đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp 
(dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng i-nốc. 

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất bếp; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà 
bếp, dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2017-36936 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 26.1.4; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy xay/máy nghiền (chạy điện) dùng 

cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ dùng cho nhà bếp (cầm tay không dùng điện làm bằng i-nốc, kim 
loại) như: dao, thìa, dĩa, muôi, kéo. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng, bếp ga; nồi cơm điện; lò vi sóng (dùng cho 
mục đích nấu nướng); hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống (thiết bị) khử 
mùi và làm sạch không khí; thiết bị lọc nước; lõi lọc nước; bình nước nóng dùng điện.  

 
Nhóm 21: Máy trộn/khuấy (không dùng điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy xay gia 
dụng không cần điện; bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện); dụng cụ nhà bếp. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
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gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 
đích nấu nướng, bếp ga, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò nướng, 

dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt 

độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch không 
khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, thiết bị 

(phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi kèm, 

bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), 
chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy trộn, 

khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 
(không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, dĩa), 

thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), tủ bếp, máy rửa và khử độc hoa quả (dùng 

điện), tử đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp 
(dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng i-nốc.  

 

Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất bếp; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị nhà 
bếp, dụng cụ nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2017-36937 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp ga; nồi cơm điện; lò vi sóng (dùng cho 
mục đích nấu nướng); hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống (thiết bị) khử 

mùi và làm sạch không khí; thiết bị lọc nước; bình nước nóng dùng điện hoặc năng lượng 

mặt trời. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 

đích nấu nướng, bếp ga, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò nướng, 

dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt 
độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch không 

khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, thiết bị 
(phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi kèm, 

bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), 

chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy trộn, 
khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

(không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, dĩa), 

thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), tủ bếp, máy rửa và khử độc hoa quả (dùng 
điện), tử đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp 

(dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng i-nốc.  
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(210) 4-2017-36938 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp ga; nồi cơm điện; lò vi sóng (dùng cho 

mục đích nấu nướng); hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống (thiết bị) khử 

mùi và làm sạch không khí; thiết bị lọc nước; bình nước nóng dùng điện hoặc năng lượng 

mặt trời. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy xay, máy nghiền 

(chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng, máy ép trái cây (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng, máy dùng cho nhà bếp (chạy điện), thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục 

đích nấu nướng, bếp ga, nồi cơm điện, chảo điện, ấm điện, vỉ nướng, lò vi sóng, lò nướng, 

dụng cụ nấu nướng (chạy điện), quạt điện, thiết bị điều hoà không khí, máy điều hoà nhiệt 

độ, thiết bị và trang bị thông gió (điều hoà không khí), máy và thiết bị làm sạch không 

khí, tủ lạnh, thiết bị và phụ kiện đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng, bồn tắm, thiết bị 

(phụ kiện) dùng cho bồn tắm, bình tắm nóng lạnh, thiết bị vệ sinh và phụ kiện đi kèm, 

bồn cầu (thuộc về thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, chậu rửa tay (thuộc về thiết bị vệ sinh), 

chậu rửa bát, thiết bị và máy để làm sạch nước, thiết bị khử mùi không khí, máy trộn, 

khuấy dùng cho mục đích gia dụng, bộ nồi niêu xoong chảo nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

(không sử dụng điện), chảo rán (không dùng điện), bộ đồ ăn (bao gồm cả dao, thìa, dĩa), 

thiết bị giữ giấy (dùng trong nhà vệ sinh), tủ bếp, máy rửa và khử độc hoa quả (dùng 

điện), tử đông lạnh, máy sấy khô quần áo (dùng điện), máy hút khói dùng cho nhà bếp 

(dùng điện), nồi ủ nhiệt bằng i-nốc.  
 

 
(210) 4-2017-36939 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.1.5; A3.1.24;  

(731) ISCO COMPANY  (TW) 

22F.-9,  No.97,  Sec. 1, Xintai 5th Rd., 

Xizhi Dist., New Taipei City 221, 

Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức 

ăn dạng nhai được cho vật nuôi trong nhà; chất phụ gia cho thức ăn gia súc, không chứa 

dược chất; thực phẩm cho vật nuôi trong nhà. 
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(210) 4-2017-36940 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
BEAUTY ACG  (VN) 
Căn hộ số C11, ngõ 88 phố Trung Kính, 

phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; bấm lỗ khuyên trên cơ thể người; triệt lông bằng sáp; 

dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2017-36941 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh dương. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Nguyễn Hoàng   (VN) 
49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; dịch vụ 

quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 

vụ thông tin bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ tư vấn giáo dục; khóa đào tạo từ xa; tư vấn về giáo 

dục và dạy nghề; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-36942 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.5.1; 2.5.6; 24.1.1; 5.13.4 

(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MY LAND  (VN) 
113/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 
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(210) 4-2017-36944 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.5; 2.9.10; 2.9.1; A25.7.8; 5.7.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Cẩm Vân  (VN) 
C2-405 chung cư An Viên, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người; dịch vụ khám và chữa 

răng.  
 

 
(210) 4-2017-36945 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.30; 2.5.3; A2.5.23; A5.5.20; A5.5.21
(731) Hộ kinh doanh Trần Tuấn 

Trung  (VN) 
Số nhà 52, Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ 
Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-36946 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-36947 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-36948 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh    (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-36949 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh   (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-36950 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh  (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36951 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh  (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36952 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Phương Minh  (VN) 
Số 52 H2, ngõ 33 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-36953 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Bách Niên   (VN) 
Số 7, ngõ 1160 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36954 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2017-36955 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2017-36956 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bội y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-36957 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, da cam, xanh cốm, 

tím, xanh da trời, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dụng dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-36958 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 2.9.8; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, nâu, đỏ, hồng, đỏ tươi. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dụng dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-36959 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH EFFORTS PHARMA  
(VN) 
408 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2017-36960 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty TNHH EFFORTS PHARMA  
(VN) 
408 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược.  
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(210) 4-2017-36961 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH EFFORTS PHARMA  

(VN) 
408 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2017-36962 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH EFFORTS PHARMA  

(VN) 
408 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược.  

 

(210) 4-2017-36963 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Nguyễn Viết Huy  (VN) 

Phòng 1407, CT1, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2017-36969 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BERKSHIRE CORPORATION  (US) 

21 River Street, Great Barrington, 
Massachusetts 01230, U.S.A 

(540)  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau phòng sạch bằng vải polyester dệt kim để sử dụng trong phòng sạch, 

trong các phòng thí nghiệm không chứa chất gây ô nhiễm và trong các môi trường được 
kiểm soát khác. 
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(210) 4-2017-36970 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 

lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân), chế phẩm tẩy sơn móng 
(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 
mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng da; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 
khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ/ bút lông) dùng để bôi, 
thoa mỹ phẩm, chổi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ 
để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm 
mắt, bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng để giữ 
bút kẻ/vẽ mắt hoặc giữ bút kẻ/vẽ môi; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng kem mỹ phẩm; que 
trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang 
điểm; hộp đựng mỹ phẩm; lược chải tóc; lược chải tóc dạng bàn chải; dụng cụ để tẩy vết 
mỹ phẩm, dụng cụ tẩy trang; bơm cầm tay dùng để phân phối (chia) chế phẩm mỹ phẩm; 
dụng cụ phân phối (chia) xà phòng; hộp đựng xà phòng.  

 

 
(210) 4-2017-36971 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.4.9; A19.3.4; 

A10.1.16 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED   (VG) 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc như giấy hút nước dùng 

cho tẩu thuốc lá, gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá, tập giấy cuốn thuốc lá, hộp đựng 
thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, đót thuốc lá điếu, giấy cuốn thuốc lá điếu, đầu ngậm 
thuốc lá điếu, bật lửa dùng cho người hút thuốc, đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá, vật 
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dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá, giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá, túi đựng 
(thuốc lá), hộp đựng thuốc lá bột để hít, ống nhổ dùng cho người hút thuốc, đầu tẩu bằng 
hổ phách dùng cho đót xì gà và đót thuốc lá, bình đựng thuốc lá, tẩu hút thuốc lá; diêm.  

 

 
(210) 4-2017-36972 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.11.1; A3.11.24; 26.1.2 
(591) đen, trắng 
(731) TAMURAKOMA & CO., LTD.  (JP) 

3-9, Azuchimachi 3-Chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây/nước quả ép; đồ uống không cồn, cụ thể là nước ngọt; 

nước ngọt có bổ sung vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng, protein, axit amin và/hoặc 
thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống/nước tăng lực (không dùng cho mục 
đích y tế) và đồ uống thể thao (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-36973 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.6; A2.5.24; 2.5.2; 2.5.30 
(591) Trắng, vàng đồng. 
(731) TAMURAKOMA & CO., LTD.  (JP) 

3-9, Azuchimachi 3-Chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ quần áo; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 

bao/túi/bị/xắc và túi nhỏ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ văn phòng phẩm; dịch vụ bán 
buôn hoặc bán lẻ thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm sữa; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồ chơi. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu 
nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ẩm thực Washoku 
(ẩm thực truyền thống Nhật Bản); dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ 
khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời/giữ chỗ lưu trú tạm thời; cung cấp nơi nhốt 
giữ động vật; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ nhà dưỡng lão; cho thuê phòng 
họp. 
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(210) 4-2017-36974 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và sản xuất Duy 
Anh   (VN) 
tổ 2, cụm 1, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút mùi; máy lọc nước; bếp điện từ; lò vi sóng; bình nóng lạnh; 
nồi cơm điện. 

 

Nhóm 21: Bộ bát đĩa; bộ đồ ăn (ngoại trừ dao, dĩa và thìa); nồi nấu không dùng điện; chảo 
để rán (không dùng điện); ấm đun nước (không dùng điện); bình pha cà phê, không dùng 
điện. 

 

 
(210) 4-2017-36975 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 5.7.3; A5.11.15 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất Tân úc Việt  (VN) 
Lô 60, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Dấm bia; lúa mạch nghiền; bột lúa mạch; lúa mạch đã bóc vỏ. 
 

Nhóm 31: Quả của cây hoa bia; cây hoa bia; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; lúa 
mạch. 

 

Nhóm 32: Bia; hèm bia; chiết xuất cúa cây hoa bia cho việc sản xuất bia; cốc-tai trên cơ 
sở bia; bia mạch nha. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bia, lúa mạch, hoa bia, men bia, mạch nha dùng cho 
ngành bia và rượu. 

 

 
(210) 4-2017-36976 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 
(731) Công ty TNHH Anh Thái  (VN) 

Điểm công nghiệp Đắc Sở, xã Đắc Sở, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất bằng gỗ hoặc kim loại thuộc nhóm này, cụ thể là: bàn, ghế, 
giường, tủ. 

 

 
(210) 4-2017-36977 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SHENZHEN HOTCHIP 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 
Room 1101, Building 3, COFCO 
Business Park, 67 District, Xin'an sub-
district, Baoan, Shenzhen, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; phần mềm máy tính, ghi sẵn; mạch tích 

hợp; miếng bán dẫn dùng cho mạch tích hợp; chất bán dẫn; pin điện. 
 

 
(210) 4-2017-36980 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) POSTMEDIA CO., LTD  (KR) 

1501ho, 11, Suyeong-ro 325beon-gil, 
Nam-gu, Busan, 48434, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng (không chứa thuốc); xà phòng để giặt; xà phòng tắm (không chứa 

thuốc); sữa tắm dưỡng thể; xà phòng tẩy rửa; xà phòng chiết xuất từ thiên nhiên (không 
chứa thuốc). 

 

 
(210) 4-2017-36981 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh tím than, đỏ. 
(731) V COMMERCE CORPORATION SDN. 

BHD.  (MY) 
Unit d5-08-01, Pusat Perdagangan Dana 
1 Jalan Pju 1a/46 47301 Petaling Jaya 
Selangor Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh; thiết bị nấu nướng; thiết bị sấy; thiết bị thông gió [điều hòa 

không khí]; tủ lạnh; máy ướp lạnh; thiết bị làm lạnh rượu (tủ lạnh chuyên dùng cho rượu). 
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(210) 4-2017-36982 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 26.5.1; 24.9.1; A17.2.2 

(731) Nguyễn Thị Khánh Minh  (VN) 
Khóm 8, phường 1, thành phố Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; vàng miếng; đồng hồ. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, vàng miếng, đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2017-36983 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH Sundat Crop 
Science  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 

nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-36984 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH Sundat Crop 
Science  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 

nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2017-36985 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Sundat Crop 

Science  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-36986 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Sundat Crop 

Science  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-36987 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Sundat Crop 

Science  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-36988 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Sundat Crop 

Science  (VN) 
Lô số 101/8, đường số 1, khu công 
nghiệp Amata, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-36989 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2017-36993 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn 
Vinagoal  (VN) 
Số 15, ngõ Chợ, thôn Giữa, Bích Hòa, 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 

 
(210) 4-2017-36995 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 25.12.1; 

A1.3.17; A25.7.5 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Thái Dương  (VN) 
Số 15, liền kề 15, khu đô thị mới Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý tài chính; tư vấn tài chính; 
tư vấn bảo hiểm; định giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-37000 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh lá cây, đen.
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Thiên 
Vạn Sài Gòn   (VN) 
6 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đồ trang sức, đá quý mỹ nghệ; bán buôn và bán lẻ quần áo, 
vải, đồ đi chân các loại; dịch vụ thương mại và đại lý ký gửi hàng hoá: đồ trang sức, đồ 
may mặc, đồ đi chân và vải. 

 

 
(210) 4-2017-37001 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LESMORE CO., LTD.   (KR) 

7, Majang-ro 512beon-gil, Gyeyang-gu, 
Incheon, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao (giày đế mềm); giày tập luyện đa năng; giày chạy bộ; giày vải; 

giày gót thấp; dép; giày cao cổ; dép đi trong nhà; miếng lót bên trong giày.  
 

 
(210) 4-2017-37002 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24; 26.4.1 
(731) PURE LICENSING LIMITED  (VG) 

Trustnet Chambers, P. O. Box 3444, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo; sắp xếp và tiến hành các lớp học, 

hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội nghị, triển lãm và việc đào tạo cho huấn luyện viên 

trong lĩnh vực hướng dẫn tập yoga, triết lý của yoga, nguyên lý và thực hành về yoga, các 

hệ thống liệu pháp trị bệnh đối chứng bằng rèn luyện cơ thể, sự hòa nhập (kết hợp) giữa 

hệ thống y học và yoga, cách chữa bệnh bằng yoga, dịch vụ marketing yoga, thể dục rèn 

luyện thể chất, thiền, khả năng tự nhận thức, rèn luyện và tập trung về tinh thần, và sức 

khỏe; phát tài liệu khóa học cho các lớp học, hội nghị chuyên đề, hội thảo, hội nghị, triển 

lãm và việc đào tạo trên; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ đặt vé (trong 

lĩnh vực giải trí); dịch vụ thông tin giải trí; dịch vụ hoạt náo viên (dịch vụ làm trò tiêu 

khiển); cung cấp các phương tiện giải trí tại câu lạc bộ; cung cấp các phương tiện thể thao 

tại câu lạc bộ; cung cấp các phương tiện tập thể dục; tổ chức các sự kiện thể dục; dịch vụ 

câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp các phương tiện tập thể dục để giữ eo; dịch vụ trung tâm 

thư giãn; cung cấp các phương tiện tập thể chất; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 

đến yoga, thể thao, giải trí và giáo dục; dịch vụ biên tập sách, tạp chí, tờ rơi và ấn phẩm 

liên quan đến yoga, thể thao, giải trí và giáo dục; dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, tờ rơi và 

ấn phẩm liên quan đến yoga, thể thao, giải trí và giáo dục; dịch vụ giải trí trên sân khấu; 

cung cấp các thông tin cho các dịch vụ nêu trên; dịch vụ giải trí và vui chơi bằng các 

phương tiện điện tử; phân phối (cung cấp) phim xinê (phim dùng cho máy quay phim), 

băng viđêô, băng âm thanh, đĩa compắc, bộ nhớ chỉ đọc sử dụng đĩa compắc, đĩa lade; sản 
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xuất phim xinê, băng viđêô, băng âm thanh, đĩa compắc, bộ nhớ chỉ đọc sử dụng đĩa 

compắc, đĩa lade; sản xuất (dàn dựng) chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ 

phòng thu; dịch vụ thư viện cho mượn tài liệu mang về nhà đọc; dịch vụ thư viện; dịch vụ 

cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ tư vấn liên quan đến 

tất cả các dịch vụ nói trên; dịch vụ cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
 

 
(210) 4-2017-37003 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BEAUTY 
DENTAL   (VN) 
Số 9-11, phố Đặng Tiến Đông, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt, dịch vụ phẫu 

thuật thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2017-37004 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.10; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BEAUTY 
DENTAL   (VN) 
Số 9-11, phố Đặng Tiến Đông, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt, dịch vụ phẫu 

thuật thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2017-37005 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
LESLIE  (VN) 
Số 5 ngõ 2 đường Hoàng Đạo Thành, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

 
(210) 4-2017-37006 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; sách điện tử; bản ghi hình ảnh; bản ghi 

trò chơi; bản ghi nhạc điện tử; ứng dụng di động có thể tải xuống. 
 

Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến; cung cấp sách điện tử (không tải 
xuống được); cung cấp bản ghi hình ảnh (không tải xuống được); cung cấp bản ghi trò 
chơi (không tải xuống được); cung cấp bản ghi nhạc điện tử (không tải xuống được). 

 

 
(210) 4-2017-37007 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ANKER TECHNOLOGY CO., 

LIMITED   (HK) 
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center, 610 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Camera hành trình; camera hành trình dùng cho xe cộ; camera hành trình tích 

hợp điều khiển giọng nói và chuyển động dùng cho xe cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc pin 
dùng trên xe cộ; thiết bị sạc pin có tính năng định vị dùng trên xe cộ; thiết bị sạc pin được 
dùng với các thiết bị kết nối đám mây và điều khiển giọng nói độc lập để tái tạo và truyền 
tải thông tin; thiết bị kết nối đám mây và điều khiển giọng nói để tái tạo và truyền tải 
thông tin bao gồm loa âm thanh thông minh có tính năng trợ lý cá nhân ảo; màn hình 
HUD dùng cho xe ô tô; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị tái tạo và truyền tải 
thông tin; loa thông minh; thiết bị Hub kết nối các thiết bị tự động hóa trong nhà; loa âm 
thanh; thiết bị điều khiển tự động hóa dùng trong nhà; thiết bị truyền thông không dây; 
phần mềm máy tính; tai nghe (có băng chùm đầu); tai nghe nhét tai; bộ khuếch đại âm 
thanh; thiết bị điều khiển giọng nói; thiết bị điện tử cầm tay để tái tạo và truyền tải thông 
tin; thiết bị điện tử cầm tay để tái tạo và truyền tải thông tin bao gồm loa âm thanh thông 
minh có tính năng trợ lý ảo; loa; bộ điều khiển không dây; thiết bị truyền phát dữ liệu và 
giọng nói và thiết bị thu dữ liệu và giọng nói; đa năng kế kỹ thuật số; thiết bị đo khoảng 
cách; thiết bị phát vô tuyến điện và thiết bị thu vô tuyến điện; nhiệt kế không dùng cho 
mục đích y tế; máy quét dữ liệu; bộ cảm biến dùng cho xe cộ; phần cứng và phần mềm 
viễn thông dùng để giám sát và cảnh báo tình trạng bộ cảm biến từ xa qua mạng internet; 
phần cứng và phần mềm viễn thông dùng để giám sát và cảnh báo tình trạng bộ cảm biến 
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từ xa thông qua thiết bị truyền phát và thiết bị thu; phần cứng và phần mềm viễn thông 
dùng để giám sát và cảnh báo tình trạng bộ cảm biến từ xa thông qua việc truyền phổ 
rộng; máy thu hình và hệ thống truyền hình dùng trong xe ô tô; tivi màn hình phẳng và 
màn hình giám sát dùng trong xe ô tô; thiết bị video giám sát dùng cho xe ô tô; thiết bị 
thu âm thanh và hình ảnh; màn hình cảm ứng; giá đỡ điện thoại dùng trong xe ô tô; giá đỡ 
điện thoại tích hợp giọng nói dùng trong xe ô tô; giá đỡ chuyên dụng (để gắn trên bản 
điều khiển) cho thiết bị định vị; giá đỡ chuyên dụng (để gắn trên bản điều khiển) cho điện 
thoại đi động; giá đỡ chuyên dụng (để gắn trên bản điều khiển) cho camera của xe cộ; giá 
đỡ camera dùng cho xe cộ; giá đỡ camera tích hợp giọng nói dùng cho xe cộ.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát tập tin âm thanh và hình ảnh qua 
mạng; dịch vụ truyền phát trực tuyến nội dung đa phương tiện theo dòng; dịch vụ phát 
thanh truyền hình.  

 

 
(210) 4-2017-37008 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23; A24.15.7 
(731) ANKER TECHNOLOGY CO., 

LIMITED   (HK) 
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center, 610 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Camera hành trình; camera hành trình dùng cho xe cộ; camera hành trình tích 

hợp điều khiển giọng nói và chuyển động dùng cho xe cộ; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc pin 
dùng trên xe cộ; thiết bị sạc pin có tính năng định vị dùng trên xe cộ; thiết bị sạc pin được 
dùng với các thiết bị kết nối đám mây và điều khiển giọng nói độc lập để tái tạo và truyền 
tải thông tin; thiết bị kết nối đám mây và điều khiển giọng nói để tái tạo và truyền tải 
thông tin bao gồm loa âm thanh thông minh có tính năng trợ lý cá nhân ảo; màn hình 
HUD dùng cho xe ô tô; thiết bị báo động bằng âm thanh; thiết bị tái tạo và truyền tải 
thông tin; loa thông minh; thiết bị Hub kết nối các thiết bị tự động hóa trong nhà; loa âm 
thanh; thiết bị điều khiển tự động hóa dùng trong nhà; thiết bị truyền thông không dây; 
phần mềm máy tính; tai nghe (có băng chùm đầu); tai nghe nhét tai; bộ khuếch đại âm 
thanh; thiết bị điều khiển giọng nói; thiết bị điện tử cầm tay để tái tạo và truyền tải thông 
tin; thiết bị điện tử cầm tay để tái tạo và truyền tải thông tin bao gồm loa âm thanh thông 
minh có tính năng trợ lý ảo; loa; bộ điều khiển không dây; thiết bị truyền phát dữ liệu và 
giọng nói và thiết bị thu dữ liệu và giọng nói; đa năng kế kỹ thuật số; thiết bị đo khoảng 
cách; thiết bị phát vô tuyến điện và thiết bị thu vô tuyến điện; nhiệt kế không dùng cho 
mục đích y tế; máy quét dữ liệu; bộ cảm biến dùng cho xe cộ; phần cứng và phần mềm 
viễn thông dùng để giám sát và cảnh báo tình trạng bộ cảm biến từ xa qua mạng internet; 
phần cứng và phần mềm viễn thông dùng để giám sát và cảnh báo tình trạng bộ cảm biến 
từ xa thông qua thiết bị truyền phát và thiết bị thu; phần cứng và phần mềm viễn thông 
dùng để giám sát và cảnh báo tình trạng bộ cảm biến từ xa thông qua việc truyền phổ 
rộng; máy thu hình và hệ thống truyền hình dùng trong xe ô tô; tivi màn hình phẳng và 
màn hình giám sát dùng trong xe ô tô; thiết bị video giám sát dùng cho xe ô tô; thiết bị 
thu âm thanh và hình ảnh; màn hình cảm ứng; giá đỡ điện thoại dùng trong xe ô tô; giá đỡ 
điện thoại tích hợp giọng nói dùng trong xe ô tô; giá đỡ chuyên dụng (để gắn trên bản 
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điều khiển) cho thiết bị định vị; giá đỡ chuyên dụng (để gắn trên bản điều khiển) cho điện 
thoại đi động; giá đỡ chuyên dụng (để gắn trên bản điều khiển) cho camera của xe cộ; giá 
đỡ camera dùng cho xe cộ; giá đỡ camera tích hợp giọng nói dùng cho xe cộ.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát tập tin âm thanh và hình ảnh qua 
mạng; dịch vụ truyền phát trực tuyến nội dung đa phương tiện theo dòng; dịch vụ phát 
thanh truyền hình.  

 

 
(210) 4-2017-37009 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LION CORPORATION   (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng dùng cho cơ thể; xà phòng rửa tay; kem dưỡng da; nước 

thơm dưỡng da; nước thơm để xức sau khi tắm; chất khử mùi dùng cho người; mỹ phẩm 
dùng để rửa mặt.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm điều trị bệnh trứng cá.  

 

 
(210) 4-2017-37010 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (chế phẩm làm mềm và thơm vải); chất 
bảo dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch 
dùng trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-37012 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Ngọc Anh  (VN) 

162 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.   
 

 
(210) 4-2017-37015 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) JW LIFE SCIENCE CORPORATION  

(KR) 
416 Hanjin-ri, Songak-eup, Dangjin-si, 
Chungcheongnam-do, Republic of Korea

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc kháng sinh; chế phẩm kháng 

sinh; chế phẩm dược tác động đến sự trao đổi chất; thuốc điều trị tổn thương về thể chất; 
thuốc kích hoạt chức năng tế bào; chế phẩm dược dùng cho tim mạch; chế phẩm dùng cho 
liệu pháp phủ tạng; huyết cầu tố; dung môi máu; huyết tương; thuốc dùng cho liệu pháp 
huyết thanh; axit amin dùng cho mục đích y tế; dầu mỡ dùng cho mục đích y tế; đường 
gluco dùng cho mục đích y tế; thuốc dùng cho hệ thần kinh ngoại vi; thuốc dùng cho hệ 
thống thần kinh trung ương. 

 

 
(210) 4-2017-37016 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Thiên Nhiên MELY  (VN) 
Thửa đất số 1082, tờ bản đồ số 4, khu 
phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang 

điểm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), son môi.  
 

 
(210) 4-2017-37017 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; A17.2.2; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm thiên nhiên MELY  (VN) 
Thửa đất số 1082, tờ bản đồ số 4, khu 
phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; kem làm trắng da; chế phẩm trang 
điểm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), son môi.  

 

 
(210) 4-2017-37018 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 7.3.11; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Đặng Quang Giang  (VN) 
Xóm 6, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 

trí nội thất, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành 
máy móc các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất; dịch vụ lập quy 
hoạch đô thị.  

 

 
(210) 4-2017-37019 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Kim Thoa  (VN) 
Số 147 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Mậu 
A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà thảo dược; mua bán trà quế; xuất nhập khẩu trà; quảng cáo đồ 

uống trên cơ sở trà; quảng cáo trà quế; xuất nhập khẩu trà thảo dược.  
 

 
(210) 4-2017-37020 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Tuyên  (VN) 
Xóm 8, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn quàng cổ; mũ; ca vát; giày; dép.  

 

 
(210) 4-2017-37021 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Đinh Văn Tuyền  (VN) 
Số 4, ngách 4/1, ngõ 4 đường Đông 
Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ 
Liêm,  thành phố Hà nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa đậu nành; sữa giàu protein; sữa gạo; sữa lạc; sữa.  
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(210) 4-2017-37022 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Đinh Văn Tuyền  (VN) 
Số 4, ngách 4/1, ngõ 4 đường Đông 
Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa đậu nành; sữa giàu protein; sữa gạo; sữa lạc, sữa.  

 

 
(210) 4-2017-37023 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen. 

(540) 

  

(731) Quách Thị Yến  (VN) 
Thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm 
Thủy, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm thảo dược gia truyền; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-37024 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Quỳnh  (VN) 
Số 160 Hoàng Văn Thái, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2017-37025 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Đức Thắng   (VN) 
Căn hộ 3418, tòa nhà R5, KĐT Royal 
City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Bô vệ sinh để trong phòng.  
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(210) 4-2017-37026 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá cây, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng kỹ 
thuật và xây lắp điện CEPO  
(VN) 
Phòng 2, số 105 - A1, tập thể Trung Tự, 

phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa đường dây điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 

thiết bị báo động hoả hoạn; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 
 

 
(210) 4-2017-37027 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sàn 
Minh Anh  (VN) 
Số 137/9A, đường Ngô Quyền, phường 

3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ tổng hợp dùng trong xây dựng không làm bằng kim loại; tấm ván sàn 

(bằng gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp).  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu trang trí nội thất (bằng nhựa, bằng gỗ, gỗ tự nhiên và gỗ công 

nghiệp), ván sàn bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2017-37028 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sàn 
Minh Anh  (VN) 
Số 137/9A, đường Ngô Quyền, phường 

3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ tổng hợp dùng trong xây dựng không làm bằng kim loại; tấm ván sàn 

(bằng gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp).  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu trang trí nội thất (bằng nhựa, bằng gỗ, gỗ tự nhiên và gỗ công 

nghiệp), ván sàn bằng gỗ.  
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(210) 4-2017-37029 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sàn 
Minh Anh   (VN) 
Số 137/9A, đường Ngô Quyền, phường 
3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê, giải khát.  
 

 
(210) 4-2017-37030 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sàn 
Minh Anh  (VN) 
Số 137/9A, đường Ngô Quyền, phường 
3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ tổng hợp dùng trong xây dựng không làm bằng kim loại; tấm ván sàn 

(bằng gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp).  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu trang trí nội thất (bằng nhựa, bằng gỗ, gỗ tự nhiên và gỗ công 
nghiệp), ván sàn bằng gỗ.  

 

(210) 4-2017-37031 (220) 09.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt và tẩy rửa dùng trong giặt là; chế phẩm tẩy trắng dùng trong 
giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); chất bảo 
dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; chế phẩm làm sạch dùng 
trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-37033 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.17; 15.7.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
Chính Phát  (VN) 
Số 13, Lô 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1673 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phát điện.  
 

Nhóm 37: Lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng máy phát điện.  
 

 
(210) 4-2017-37034 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23; A1.1.5 
(591) Xanh nước biển, xanh đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

dinh dưỡng Thế Giới  (VN) 
70 đường Kênh Nước Đen, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2017-37035 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.13; A25.7.21; 

26.4.9 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo kiểu 

dáng cho tóc; thuốc nhuộm lóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước 
thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ 
thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2017-37036 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo kiểu 

dáng cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước 
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thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ 
thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa.   

 

 
(210) 4-2017-37037 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, da cam, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phú Hà   (VN) 
Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước sinh hoạt; nước uống tinh khiết; nước uống dùng trong bữa ăn; đồ uống 

không cồn.  
 

 
(210) 4-2017-37038 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may thời 
trang Thái Hòa  (VN) 
Số 6, ngõ 245/129 phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2017-37039 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 25.1.25; A12.1.9 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh Gia  
(VN) 
144/4B Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật (dùng trang trí), ghế gỗ các loại, bàn gỗ các loại, kệ gỗ trang 

trí, tủ gỗ các loại, giường gỗ các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giường gỗ các loại, tủ gỗ các loại, bàn ghế gỗ các loại.  
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(210) 4-2017-37040 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.7.25 

(591) Vàng, xanh lam, đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở: Cốm bắp rang bơ Thành 
Đạt   (VN) 
Số 05/181A, tổ 16 Vĩnh Trường, phường 

Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

(511)   Nhóm 30: Ngô rang nổ; bỏng ngô; ngô rang.  
 

 
(210) 4-2017-37041 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.14; 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất nước uống tinh khiết 
Việt Cường   (VN) 
Số 438 đường Vũ Trọng Phụng, phường 

Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước uống có gaz, đồ uống không cồn, 

nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2017-37042 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH DETAILING 
VIETNAM  (VN) 
571 đường số 21, phường An Phú, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, phân phối: xe ô tô, phụ tùng xe ô tô; đại lý xuất nhập 

khẩu phụ tùng xe ô tô. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe ô tô; bảo dưỡng xe ô tô; làm sạch xe cộ; đánh bóng xe cộ; 

đắp lại lốp xe; sơn nội và ngoại thất cho xe ô tô. 
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(210) 4-2017-37043 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Vi Thúy  (VN) 
993 đường 3/2 phường 6, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 

 
(210) 4-2017-37045 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đông Phát   (VN) 
126 Trần Hưng Đạo, khu 4, TT Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (mô tơ điện) máy xay xát, máy nghiền. 
 

Nhóm 11: Quạt điện. 
 

 
(210) 4-2017-37047 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 1.15.23; 15.1.13 
(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)  (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị khử muối trong nước 
biển; màng thẩm thấu ngược sử dụng trong khử muối nước biển và xử lý nước; thiết bị xử 
lý nước thải; hệ thống và thiết bị xử lý nước thải. 

 

 
(210) 4-2017-37048 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) TORAY KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, INC.)  (JP) 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị khử muối trong nước 
biển; màng thẩm thấu ngược sử dụng trong khử muối nước biển và xử lý nước; thiết bị xử 
lý nước thải; hệ thống và thiết bị xử lý nước thải. 
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(210) 4-2017-37050 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phố VIP  (VN) 
07 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ đựng quần áo; ghế [ngồi]; đồ gỗ mỹ thuật; giường; đồ đạc văn phòng; bàn 

làm việc. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm (bàn, ghế, giường, tủ, so pha, nệm, 
chăn, gối); quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-37051 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; 1.3.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phát Phúc Lộc  (VN) 
182/49-182149A Chiến Lược, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phay; máy gia công kim loại, máy dập khuôn; máy nông nghiệp; lưỡi dao 

cho máy cắt cỏ. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bộ lọc nhiên liệu, bảng ga, áo gió, 
mâm dực, tay ga, thùng xăng, lò xo); quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-37052 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Trắng, đen, nâu đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may trang 
phục phục lót Hoàng Tiên  
(VN) 
Số 163 Đại Lộ 3, phường Phước Bình, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo lót; quần  áo lót; áo nịt ngực, áo lót; quần áo lót phụ nữ [đồ vải] quần đùi nịt 
bụng cho phụ nữ. 
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, dày dép, mũ nón); quản lý 
quá trình đặt hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-37054 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Trắng, nâu đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH làm đẹp Anh 
Thư  (VN) 
Tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, 
tỉnh Bắc Kạn  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37056 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý đầu 
tư TECHNICAL CAPITAL   (VN) 
Số 23 Lam Sơn, phường 05, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; đầu tư quỹ; cung cấp thông tin tài chính thông qua 

một trang web; môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán và trái phiếu ủy thác quản lý 
tài chính. 

 
 

(210) 4-2017-37061 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Nâu đồng, xám đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch ORCHIDS  (VN) 
192 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2017-37062 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Hiếu  (VN) 
77 Trần Quý Cáp, khối 4, thị trấn Vĩnh 

Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ (nón), túi xách, ba lô; quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ 

chức các cuộc thi thể thao; thông tin giải trí; dịch vụ giải trí. 
 

 
(210) 4-2017-37063 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A8.1.16 

(591) Trắng, hồng, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Bích Ngọc  (VN) 
386/77 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh hạnh nhân; bánh ngọt; bánh sinh nhật. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bánh sinh nhật, bánh ngọt, bánh quy, bánh mỳ, bánh hạnh nhân.  
 

 
(210) 4-2017-37064 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.9.3; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu, vàng, 

da cam, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 
HÀ   (VN) 
25-27 đường Trương Định, phường 

Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; sô cô-la; ca cao; thạch (dạng bánh kẹo).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1680 

(210) 4-2017-37067 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE  (VN) 
Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37068 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, tím nhạt, ghi. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37069 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Hồng, nâu, trắng, ghi, hồng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37070 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2017-37071 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán; vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán; con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 
cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 
thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 
thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 
phun thuốc trừ sâu hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm 
từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 
cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37072 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2017-37073 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán; vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán; con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 

cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 

phun thuốc trừ sâu hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm thủy sản và các chế phẩm 

từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 

cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-37074 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần y tế SIGMA 
Việt Nam   (VN) 
Lô 13 khu tập thể Hồ Kẻ Khế, phường 

Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37075 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; 2.1.1; A2.1.16; A22.5.13 
(591) Vàng, vàng nhũ, trắng. 
(731) Trịnh Thị Phi Đoàn  (VN) 

Số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu hoa quả; rượu gạo; rượu vốtca; rượu uýtky; rượu branđi. 

 

 
(210) 4-2017-37076 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-37077 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-37078 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Km6 + 200, quốc lộ 38, phường Hạp 

Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37079 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; véc-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 

 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; xi măng; bột chống thấm dùng trong 

xây dựng; lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37080 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
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(210) 4-2017-37081 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 

 

 
(210) 4-2017-37082 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 

 

 
(210) 4-2017-37083 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
 

 
(210) 4-2017-37084 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
 

 
(210) 4-2017-37085 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
 

 
(210) 4-2017-37086 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
 

 
(210) 4-2017-37087 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  
(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 

ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
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(210) 4-2017-37088 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 

 

 
(210) 4-2017-37089 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 

 

 
(210) 4-2017-37090 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; véc-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng. 
 

 
(210) 4-2017-37091 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa chất chống 
thấm; si-li-côn (silicone); chất kết dính dùng cho gạch ốp tường. 

 

 
(210) 4-2017-37092 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa chất chống 

thấm; si-li-côn (silicone); chất kết dính dùng cho gạch ốp tường. 
 

(210) 4-2017-37093 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; vec-ni; sơn phủ; sơn chịu lửa; dầu bóng.   

 

 
(210) 4-2017-37094 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; xi măng; bột chống thấm dùng trong 

xây dựng; lớp lót tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây 
dựng]. 
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(210) 4-2017-37095 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; xi măng; bột chống thấm dùng trong 

xây dựng; lớp lót tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ [vật liệu xây 
dựng]. 

 

 
(210) 4-2017-37096 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) TOSHIBA CARRIER CORPORATION  

(JP) 
72-34 Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 212-8585, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị trao đổi nhiệt cho thiết bị điều hòa không 

khí. 
 

 
(210) 4-2017-37097 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Lê Văn Dũng  (VN) 

85 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống trên cở sở cà phê; trà. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: cà phê, cà phê hạt, cà phê đã rang, cà phê bột, cà phê sữa, cà 

phê hòa tan, cà phê nhân tạo, hương cà phê, đồ uống trên cở sở cà phê, trà, đồ uống trên 

cơ sở trà, sô cô la, đồ uống trên cơ sở sô cô la, nước giải khát các loại, lương thực, thực 

phẩm, bánh, kẹo, trái cây sấy khô; dịch vụ kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: cà phê, cà 

phê hạt, cà phê đã rang, cà phê bột, cà phê sữa, cà phê hòa tan, cà phê nhân tạo, hương cà 
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phê, đồ uống trên cở sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, sô cô la, đồ uống trên cơ sở sô 

cô la, nước giải khát các loại, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, trái cây sấy khô; dịch vụ 

đại lý phân phối: cà phê, cà phê hạt, cà phê đã rang, cà phê bột, cà phê sữa, cà phê hòa 

tan, cà phê nhân tạo, hương cà phê, đồ uống trên cở sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, 

sô cô la, đồ uống trên cơ sở sô cô la, nước giải khát các loại, lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, trái cây sấy khô; dịch vụ sàn thương mại điện tử là dịch vụ đăng tin mua bán các sản 

phẩm, dịch vụ gồm: cà phê, cà phê hạt, cà phê đã rang, cà phê bột, cà phê sữa, cà phê hòa 

tan, cà phê nhân tạo, hương cà phê, đồ uống trên cở sở cà phê, trà, đồ uống trên cơ sở trà, 

sô cô la, đồ uống trên cơ sở sô cô la, nước giải khát các loại, lương thực, thực phẩm, bánh, 

kẹo, trái cây sấy khô; dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán 

hàng); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và 

đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn nhanh; dịch vụ quán rượu; dịch vụ khách 

sạn. 
 

 
(210) 4-2017-37098 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư giấy 
Hoàng Gia  (VN) 
Lô 3A4, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 

phường Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh ăn; khăn giấy; khăn ướt (bằng giấy); giấy lau chùi dùng trong gia 

đình. 
 

 
(210) 4-2017-37099 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu TTK  (VN) 
Số 18 ngõ 219 phố Yên Duyên, phường 

Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cầm tay bao gồm: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cắt, máy soi 

laser; máy nông nghiệp như máy cắt cỏ, động cơ chạy hàng, máy bơm khung, máy nén 

khí, máy phát điện, máy hàn. 
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(210) 4-2017-37100 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 25.12.1; 26.3.1; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh lam, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Hà  (VN) 
60/19F, Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-37101 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Cam. 
(731) Công ty TNHH MDRAK PLATEAU  

(VN) 
Số 53/25 đường TX23, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; dầu thực vật 

và mỡ ăn.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2017-37102 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A24.15.11 
(591) Tím, cam. 
(731) Tổng Công ty Dịch vụ Viễn 

Thông  (VN) 
Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ internet (cung cấp đường truyền); dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên 

internet; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng máy tính; 
dịch vụ viễn thông văn bản.  
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(210) 4-2017-37103 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.5.1; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tạ Minh Quang  (VN) 
15 đường 3C, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem dưỡng da tay và móng tay (mỹ phẩm); sữa 

tắm; nước hoa; dầu hấp tóc (mỹ phẩm); thuốc duỗi tóc (mỹ phẩm); gel vuốt tóc (mỹ 
phẩm).  

 

 
(210) 4-2017-37104 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 3.7.17; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Âu Hy  (VN) 
79F Đỗ Ngọc Thạnh, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2017-37105 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lam, vàng nhũ. 

(540) 

  

(731) Phan Công Chánh  (VN) 
44 đường số 3, phường 4, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; định 

giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2017-37106 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) UNITED DETERGENT INDUSTRIES 

SDN BHD   (MY) 
Lot 2, Jalan Baru, 78000, Alor Gajah, 
Melaka, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, không dùng trong hoạt động sản xuất và y tế; chất tẩy rửa dạng 

bột, không dùng trong hoạt động sản xuất và y tế; chất tẩy rửa dạng thanh, không dùng 

trong hoạt động sản xuất và y tế; chất tẩy rửa dạng lỏng, không dùng trong hoạt động sản 

xuất và y tế; chất và chế phẩm dùng để giặt giũ, làm sạch; xà phòng (không dùng cho mục 

đích công nghiệp và y tế); nước rửa chén bát; bột nhão rửa chén bát; chất làm mềm vải 

(dùng để giặt giũ); chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt giũ thuộc nhóm 03.  
 

 
(210) 4-2017-37107 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) UNITED DETERGENT INDUSTRIES 

SDN BHD    (MY) 

Lot 2, Jalan Baru, 78000, Alor Gajah, 

Melaka, Malaysia   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, không dùng trong hoạt động sản xuất và y tế; chất tẩy rửa dạng 

bột, không dùng trong hoạt động sản xuất và y tế; chất tẩy rửa dạng thanh, không dùng 

trong hoạt động sản xuất và y tế; chất tẩy rửa dạng lỏng, không dùng trong hoạt động sản 

xuất và y tế; chất và chế phẩm dùng để giặt giũ, làm sạch; xà phòng (không dùng cho mục 

đích công nghiệp và y tế); nước rửa chén bát; bột nhão rửa chén bát; chất làm mềm vải 

(dùng để giặt giũ); chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt giũ thuộc nhóm 03.  
 

 
(210) 4-2017-37108 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; phụ kiện cho điện thoại di động và máy 

tính bảng, cụ thề là pin, thiết bị sạc pin dùng điện, cáp truyền dữ liệu, bộ tai nghe chụp 

vào tai có mi-cờ-rô, bộ tai nghe gắn vào lỗ tai, thiết bị sạc pin dùng trong xe hơi, bao da 

chuyên dụng dùng đế đựng điện thoại di động và máy tính bảng, vỏ gập chuyên dụng 

dùng cho điện thoại di động và máy tính bảng, bộ dụng cụ hỗ trợ rảnh tay và vỏ bọc thích 

hợp cho điện thoại di động và máy tính bảng, bút dùng cho màn hình cảm ứng, trạm kết 

nối hỗ trợ kết nối âm thanh, miếng dán bảo vệ màn hình thích hợp cho điện thoại di động 

và máy tính bảng và loa cầm tay.  
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(210) 4-2017-37109 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 1.3.1; 10.3.7; A5.5.20; 

25.12.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Lê Thục Quyên  (VN) 
P.A2801, Chung cư Udic Complex N04, 
khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2017-37114 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A10.3.11; 10.3.10 
(591) Xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cúc Phương  
(VN) 
Tổ 15, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: ống và phụ kiện lắp ống bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2017-37115 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A6.7.5; A14.5.2; A7.1.12; 7.1.24; 7.3.2 
(591) Đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng Nhà Vui  (VN) 
139B Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, cụ thể là: bàn ghế, giường, tủ, giá, kệ; phụ kiện dùng cho đồ gỗ 
nội thất không làm bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, phi kim loại, tre, nứa, gỗ xây dựng, 
xi măng, gạch, đá, ngói, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, đồ gỗ nội thất.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dụng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ tư vấn xây 
dựng (trừ thiết kế công trình); dịch vụ giám sát công trình xây dựng; dịch vụ trang trí nội- 
ngoại thất.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình 
xây dựng; thiết kế nội-ngoại thất công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công 
nghiệp.  
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(210) 4-2017-37116 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.11; 26.1.1; 25.5.2; A25.1.10; 

25.1.15 
(591) Cam, trắng, xanh da trời, xanh lá mạ, 

xanh lá cây, nâu. 
(731) Tổ hợp tác sản xuất Cam Trà 

Sơn - Phú Lộc  (VN) 
Xóm Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi: cây giống, gà giống lợn giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi, cây giống, gà giống, lợn giống.  
 

(210) 4-2017-37118 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.11; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh xám, vàng, trắng, nâu. 
(731) Tổ hợp tác sản xuất Cam Trà 

Sơn - Phú Lộc   (VN) 
Xóm Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi, cây giống; gà giống; lợn giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả tươi, cây giống, gà giống, lợn giống.  
 

 
(210) 4-2017-37119 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(731) MING TRAIN LTD.   (TW) 

IF., No. 107, Sec. 3, Yahuan Rd., Daya 
Dist., Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập luyện thể hình; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; máy chạy 

bộ; máy móc để tập thể dục; thiết bị để tập cơ bụng và tay trong luyện tập thể hình; dụng 

cụ tập luyện [dây chun kéo].  
 

 
(210) 4-2017-37120 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
RICHY Miền Nam   (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 

Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh gạo; bánh bông lan; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2017-37121 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sáng 
tạo Gam Studio Việt Nam   (VN)
Tầng 5, số 7 ngõ Chùa Nền, đường Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và tư vấn thiết kế: logo (nhãn hiệu), bao bì, website, tờ rơi.  
 

 
(210) 4-2017-37122 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Sala   (VN) 
239/27 Lê Hồng Phong, phường 8, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ khách sạn và chỗ ở 

tạm thời; nhà trọ, cho thuê chỗ ở tạm thời (khách sạn/nhà trọ).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1697 

(210) 4-2017-37124 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) EVEANDBOY CO., LTD.  (TH) 

264/4-6, 2nd-4th Floor (only for 264/4-
5), Soi Siam Square 3, Rama I Road, 
Pathumwan Sub-district, Pathumwan 
District, Bangkok 10330, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; tấm chất dẻo, màng 

mỏng bằng chất dẻo và túi bằng chất dẻo dùng để bao bọc và đóng gói; chữ in; bản kẽm 
để in/bản in đúc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37126 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) KIMBERLEY CO., LTD.   (JP) 

4-3-13 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: kính đeo mắt, kính râm, gọng kính đeo mắt, mắt kính. 
 

 
(210) 4-2017-37128 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.2.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thái Hoàn  (VN) 

Số 87, tổ 3, phố Khương Thượng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in cho máy sao chụp; mực in; hộp mực máy in phun (có chứa mực); hộp 
mực (có chứa mực) dùng cho máy photocopy.  

 

Nhóm 07: Thiết bị phun mực cho máy in. 
 

Nhóm 16: Ruy băng mực cho máy in của máy tính; tấm phun mực cho thiết bị sao chép; 
tấm lăn mực cho thiết bị sao chép tài liệu; ống cuộn cho ruy băng mực.  
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(210) 4-2017-37129 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 14.7.6; 26.1.1; 26.5.2; 24.15.21 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị Tân 
Phát  (VN) 
Số 168 đường Phan Trọng Tuệ, xã Thanh 
Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: chất lỏng phụ trợ dùng với vật liệu mài mòn, nước pha axit 

để nạp/sạc ăc qui, chất trám lót thân vỏ xe ô tô, chất làm mát động cơ /đầu máy xe cộ, hóa 

chất (không bao gồm hóa chất nhà nước cấm kinh doanh), chế phẩm hoá học để sản xuất 

sơn, keo, hóa chất xịt rửa bộ tản nhiệt, mát tít dùng cho lốp xe; giấy nhám (giấy ráp), vật 

liệu mài mòn; khí (đóng trong bình áp suất) dùng để làm sạch và bụi bẩn, chế phẩm làm 

sạch; chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ, sáp dùng cho đai 

truyền, mỡ dùng cho đai truyền, chất bôi trơn dùng cho đai truyền, chế phẩm chống trơn 

trượt dùng cho đai truyền, dầu thầu dầu dùng cho mục đích kỹ thuật, chế phẩm khử bụi, 

dầu nhiên liệu, than trì dùng để bôi trơn, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, sáp công 

nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn, than trì bôi trơn, graphit bôi trơn, mỡ để bôi trơn, dầu để 

bôi trơn, dầu dùng để làm ấm, dầu thấm ướt, đầu động cơ, nhiên liệu dùng cho động cơ, 

mỡ làm từ dầu hỏa để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp, dầu cải dùng cho mục 

đích công nghiệp; hàng rào phân cách bằng kim loại dùng cho đường sắt, bulong bằng 

kim loại, ốc vít bằng kim loại, dải phân cách bằng kim loại dùng cho đường sắt, vật liệu 

bằng kim loại cho đường sắt cáp kéo cố định, vật liệu bằng kim loại cho đường sắt leo, vật 

liệu đường sắt bằng kim loại, thanh tà vẹt đường sắt bằng kim loại, tủ đựng dụng cụ bằng 

kim loại, hòm đựng dụng cụ bằng kim loại, thùng chứa loại lớn bằng kim loại, má kẹp « 

tô bằng kim loại, vòng đệm bằng kim loại, van, ống nước bằng kim loại, que hàn bằng 

kim loại; máy rửa xe ô tô, xe máy, máy hút bụi, máy giặt thảm, máy nén khí, máy đánh 

bóng, thiết bị hút dầu thải, thiết bị nâng và nhấc, máy sục khí, máy sục rửa, máy ngưng tụ 

khí, dụng cụ phun sơn bằng khí nén, thiết bị chống ô nhiễm cho động cơ và đầu máy, 

vòng bi cho ổ trục, giá đỡ ổ trục cho máy móc, ổ bi, ổ trục, máy đập, băng tải, đai truyền 

cho máy móc, máy uốn, mâm kẹp lưỡi cắt, lưỡi cắt, máy đóng chai, bộ phận nạp liệu cho 

bộ chế hoà khí, máy chải thô, thiết bị làm sạch chân không trung tâm, máy ly tâm, cưa 

xích, mâm cặp 3 chấu, nắp van, thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước, máy xén, máy khai 

thác than, súng khí nén để đẩy ma tít, bộ ngưng tụ hơi nước, băng tải, bộ chuyển đổi nhiên 

liệu dùng cho động cơ đốt trong, trục quay, máy nghiền, máy phát điện, máy cắt, thiết bị 

cắt hồ quang điện, mỏ hàn cắt vận hành bằng ga, dầu xi lanh cho động cơ, pit tông cho xi 

lanh, xi lanh dùng cho máy móc, pit tông giảm xóc, máy tiện và cắt ren, máy dập khuôn, 

máy nghiền, thiết bị đóng mở cửa bằng thủy lực, thiết bị đóng mở cửa bằng khí nén, van 

xả, máy khoan, mâm cặp mũi khoan, mũi khoan, đầu mũi khoan, khoan cầm tay chạy 

điện, thiết bị nâng, thùng giảm áp, thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy, bộ 

lọc, máy đục, bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm sửa chữa, bơm nhiên liệu tự điều 

chỉnh, bầu tra mỡ, vòng bơm mỡ, đá mài, cơ cấu dẫn hướng cho máy móc, búa khí nén, 

bộ trao đổi nhiệt, vòi phun cho động cơ, kích đỡ, khớp nối vạn năng, máy dán nhãn, máy 

tiện, máy bơm dầu mỡ, máy công cụ, thiết bị để gia công cơ khí, cụm ống thải cho động 
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cơ, máy gia công kim loại, máy phay, máy khai thác mỏ, cần khởi động cho xe máy, bộ 

giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc, máy cắt rãnh, máy tiện ren đai ốc, máy lọc 

dầu, máy đóng gói hàng, súng phun sơn, máy sơn, thiết bị và máy đánh bóng, bộ giảm áp, 

van áp lực, máy phun sương, máy nghiền mịn, máy bơm, bộ tản nhiệt, bơm nhiên liệu tự 

điều chỉnh, thiết bị tách dầu/hơi nước, bộ khởi động cho động cơ và máy nổ, thiết bị đi 

kèm của máy hút bụi chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng, máy hút bụi 

chân không, bộ làm nóng nước; công cụ và dụng cụ cầm tay, khoan quay tay, kìm nhổ 

đinh, súng, thao tác thủ công dùng để phun, ép ma tít, dụng cụ vặn ốc, vít, chìa vặn đai ốc, 

cờ lê, mỏ lết, dụng cụ dập, dụng cụ đúc khuôn, đĩa mài bằng đá nhám, kích nâng vận 

hành thủ công, súng vận hành bằng tay dùng để phun, ép ma tít, dụng cụ đánh bóng, bàn 

ren; ắc quy điện dùng cho xe cộ, dụng cụ đo tỷ trọng axit, thiết bị đo tỷ trọng khí, thiết bị 

cân bằng, thiết bị đọc mã vạch, thiết bị sạc pin, thiết bị nạp ắc quy, hộp đấu nối, bộ đảo 

mạch điện, bộ biến đổi điện, bộ chỉnh lưu dòng điện, máy gia tốc cộng hưởng từ, thiết bị 

chẩn đoán không cho mục đích y tế, thiết bị định lượng, thiết bị định vị toàn cầu, thiết bị 

chỉ báo tốc độ, thiết bị đo, thiết bị đo áp suất, thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp 

xe cộ, van điện từ, máy biến áp; bộ tích nhiệt, bộ tích hơi nước, máy điều hoà không khí 

cho xe cộ, thiết bị lọc không khí, thiết bị (gia nhiệt) không khí, thiết bị khử trùng không 

khí, thiết bị chống loá mắt dùng cho ô tô, đèn ô tô, nồi hơi, bộ tản nhiệt trung tâm, bình 

giảm áp cho hệ thống gia nhiệt trung tâm, bơm nhiệt, thiết bị thu hồi nhiệt, van điều nhiệt 

hệ thống thông gió [điều hoà không khí] dùng cho xe cộ; túi khí, bơm hơi, thiết bị chống 

lóa dùng cho xe cộ, xích chống trơn trượt cho xe cộ, thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ, 

vỏ xe ô tô, săm lốp ô tô, màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô, cổ trục xe, bộ đối 

trọng cho bánh xe cộ, thanh xoắn cho xe cộ, má phanh dùng cho xe ô tô, xéc măng phanh 

cho xe cộ, thanh chắn va đập của ô tô, vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi, thiết bị châm thuốc 

trên xe ô tô, vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ, khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao 

thông trên bộ, cần gạt nước đèn pha xe ô tô, ổ trục cho bánh xe, bộ đồ để vá săm xe, săm 

cho lốp xe bơm hơi, gương chiếu hậu, cơ cấu chống trượt cho xe cộ mặt đất, giảm sóc cho 

« tô; thảm ô tô, lớp lót dưới thảm, tấm phủ sàn, thảm chống trượt.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ đánh gỉ, đánh bóng cho xe cộ, tra dầu mỡ cho xe cộ; dịch vụ lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ; dịch vụ nạp nhiên liệu ở các trạm phục vụ xe cộ.  
 

 
(210) 4-2017-37131 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; A1.1.10; 8.7.8; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CAND C  (VN) 
Gian hàng Magic Potato - Lô 11F1 Lotte 

Mart Nha Trang - Số 58 đường 23/10, 

phường Phương Sơn, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống; nhà hàng.  
 

 
(210) 4-2017-37132 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.5; 26.1.1; 25.1.25; A5.5.20; 5.13.25
(591) Hồng san hô, trắng. 
(731) BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.  

(KR) 
136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng cho mục đích gia dụng; chất làm 
mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; kem đánh răng; 
xà phòng dùng cho mục đích gia dụng; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm trước; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc cơ thể; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước súc miệng không chứa 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2017-37133 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.  

(KR) 
136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng cho mục đích gia dụng; chất làm 
mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; kem đánh răng; 
xà phòng dùng cho mục đích gia dụng; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm trước; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc cơ thể; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước súc miệng không chứa 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2017-37134 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A2.9.17; 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, nâu rêu, vàng nhạt. 
(731) BORYUNG MEDIENCE CO., LTD.  

(KR) 
136, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa có nguồn gốc từ dầu mỏ dùng cho mục đích gia dụng; chất làm 
mềm vải [dùng để giặt]; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; kem đánh răng; 
xà phòng dùng cho mục đích gia dụng; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm trước; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội đầu; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc cơ thể; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước súc miệng không chứa 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2017-37135 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(731) JC (CAMBODIA) INTERNATIONAL 

AIRLINES CO., LTD.  (KH) 
8th & 9th floor, Sunteon Plaza, Cnr 
Russian Blvd & Northbridge RD, 
Sangkat Teuk Thla, Khan SenSok, 
Phnom Penh, Cambodia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; cất giữ hàng hoá; cho thuê xe cộ; vận tải hàng 

không; vận tải bằng ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-37136 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) JIANGSU DONGRAN ELECTRICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 
No.18, Binhai Industrial Park, Qidong, 
Nantong City, Jiangsu Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; khoan cầm tay chạy điện; máy cắt; máy 

xay ly tâm; búa điện; thiết bị và máy đánh bóng [dùng điện]. 
 

 
(210) 4-2017-37137 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.1; 26.3.4; 

A26.11.8 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại IVORY  (VN) 
Khu hành chính Tân Thành, thị trấn 
Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú 
Thọ  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; phấn trang điểm; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; 

đồ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-37138 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 21.3.1 

(591) Đỏ, đen. 

(731) Bùi Bằng Đức  (VN) 
Số nhà 80, xóm Trại, thôn Xuân Trạch, 

xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Cầu lông, vợt cầu lông.  
 

 
(210) 4-2017-37139 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.1.1; 3.7.1; 3.7.19; A3.7.24 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 

(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 
3/109 khu phố 1, phường Thạnh Lộc, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ.  
 

 
(210) 4-2017-37140 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; 26.4.2; 26.15.15 

(591) Trắng, vàng, đỏ, cam. 

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Nông nghiệp và Thực phẩm 
Việt Nam   (VN) 
Số 90 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
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(210) 4-2017-37142 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Lê Thị Yến  (VN) 

25C/26 Thắng Lợi, phường Thượng Lý, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo; may quần áo; cắt vải; viền mép vải; thêu thùa; dịch vụ làm co 

vải trước khi may. 
 

 
(210) 4-2017-37143 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A5.5.21; 

A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh dương, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư  y tế 
quốc tế Đông á  (VN) 
202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; dịch vụ 
y tế từ xa.  

 

 
(210) 4-2017-37145 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) SAKATA INKUSU 

KABUSHIKIGAISHA (SAKATA INX 
CORPORATION)   (JP) 
1-23-37, Edobori, Nishi-ku, Osaka, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 
(210) 4-2017-37148 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.9; A26.4.6; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, xanh lá cây. 
(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

B.V.  (NL) 
Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, 
The Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2017-37149 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A.  

(ES) 
Carretera de La Carolina n� 29. 23220 
Vilches (Jaen) Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 

sống); chiết xuất của thịt; trái cây được bảo quản; trái cây được đông lạnh; trái cây được 
sấy khô; trái cây được nấu chín; rau được bảo quản; rau được đông lạnh; rau được sấy 
khô; rau được nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt; trứng; sữa; sản 
phẩm sữa; dầu ăn được, cho thực phẩm; mỡ ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mỳ; chế 
phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bột nhồi; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường (không cho 
mục đích y tế); mật ong; nước mật đường; nấm men cho thực phẩm; bột nở; muối nấu ăn; 
mù tạc; giấm; xốt [gia vị]; gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2017-37150 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place  UOB Plaza  Singapore 
048624 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; giao diện cho máy tính. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; 
dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn [chức năng văn phòng]; dịch vụ kế toán; kế toán; hỗ trợ việc 
điều hành kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; quản lý tư 
liệu bằng máy tính; phân tích giá cả thị trường; dịch vụ lập hóa đơn; chuẩn bị bảng tiền 
lương; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; lập 
bản khai thuế. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; dịch vụ tài 
chính; cho vay [tài chính]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 

 

Nhóm 42: Điện toán đám mây; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; cập nhật phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2017-37151 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH E-FOODS   (VN) 
Số 113 Phan Đăng Lưu, Quỳnh Hoàng, 
xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành 
phố Hải Phòng       

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo sô cô la; bánh kẹo.  

 

 
(210) 4-2017-37152 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place  UOB Plaza  Singapore 
048624 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; giao diện cho máy tính. 
 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ sắp xếp lịch hẹn [chức năng văn phòng]; 
dịch vụ nhắc nhở buổi hẹn [chức năng văn phòng]; dịch vụ kế toán; kế toán; hỗ trợ việc 
điều hành kinh doanh; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; quản lý tư 
liệu bằng máy tính; phân tích giá cả thị trường; dịch vụ lập hóa đơn; chuẩn bị bảng tiền 
lương; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; lập 
bản khai thuế. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; 
quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; dịch vụ tài 
chính; cho vay [tài chính]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Điện toán đám mây; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; cập nhật phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-37153 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(731) SHANGHAI THREE GUN (GROUP) 

CO., LTD.  (CN) 
2/F, Building 4, 584 Zhizaoju Road, 
Shanghai China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; áo sơ mi; quần áo lót; quần đùi; bộ quần 
áo tắm; quần áo đan; áo nịt len thể thao; áo khoác ngoài [trang phục]; quần áo ngủ; váy; 
áo nịt ngực; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; giày; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2017-37154 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; A26.4.24 
(731) SHANGHAI THREE GUN (GROUP) 

CO., LTD.  (CN) 
2/F, Building 4, 584 Zhizaoju Road, 
Shanghai China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; áo sơ mi; quần áo lót; quần đùi; bộ quần 

áo tắm; quần áo đan; áo nịt len thể thao; áo khoác ngoài [trang phục]; quần áo ngủ; váy; 
áo nịt ngực; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; giày; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2017-37155 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Lê Thị ánh  (DE) 

Berliner Str.252, 63067 Offenbach, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lí xuất, nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 

dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: máy hàn, que hàn, máy phát điện, bộ lưu điện, 
động cơ điện. 

 

(210) 4-2017-37156 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 

26.1.11 
(591) Xanh lá cây, cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y tế thành 
phố Hồ Chí Minh  (VN) 
21 TTN1B, khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.  
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(210) 4-2017-37157 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tình  (VN) 
320/27 Trường Chinh, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn trái cây, bán buôn cây dược liệu.  

 

 
(210) 4-2017-37158 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.2.2; 5.13.25; 26.1.1; A26.1.18; 

25.1.25 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

 

(731) Chu Minh Thành    (VN) 
373 Tân Sơn Nhì, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2017-37159 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Chu Minh Thành   (VN) 
373 Tân Sơn Nhì, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2017-37163 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược, bao gồm chế phẩm dinh dưỡng cho người đái tháo 

đường; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng bột hoặc dạng lỏng; chất ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37164 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) MEI KWANG COSMETICS SCIENCE 

& TECHNOLOGY FACTORY  (TW) 

No. 48, Ln. 300, Meidu Rd., Sanmin 

Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước thơm dùng cho mặt (mỹ phẩm); mặt nạ dành cho 

mặt (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa làm sạch da (dùng cho mục 

đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm). 
 

 
(210) 4-2017-37166 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) BARROW INDUSTRIES INC.   (US) 

3 Edgewater Drive, Norwood, 

Massachusetts 02062 USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dùng cho việc sản xuất bọc đồ đạc, trướng, rèm, và vỏ bọc dùng cho đồ 

đạc; vải dệt dùng cho nội thất gia đình và nội thất thương mại.  
 

 
(210) 4-2017-37169 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Bia Tây Âu  
(VN) 
3464 cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, 

phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2017-37170 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) TAYHUAH FURNITURE CORP.  (TW)

No.15-1, Fu-Kung Road, Fu-Hsing 
Industrial Park, Chung-Hua Hsien, 
Taiwan, R.O.C.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dành cho trẻ em; đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn 
theo bộ; ghế; bàn làm việc. 

 

 
(210) 4-2017-37171 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) TAYHUAH FURNITURE CORP.  

(TW) 
No.15-1, Fu-Kung Road, Fu-Hsing 
Industrial Park, Chung-Hua Hsien, 
Taiwan, R.O.C. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc dành cho trẻ em; đồ đạc dùng trong văn phòng; bàn 
theo bộ; ghế; bàn làm việc. 

 

 
(210) 4-2017-37174 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; 3.13.1; 

A3.13.24; A5.5.20; 25.5.25; 26.1.2 
(591) Hồng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- dịch vụ T & T  (VN) 
Số 7A Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; son môi; đồ trang 
điểm (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-37175 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18; 

18.3.23 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Loan  (VN) 
Thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, 
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Mầm đậu nành chăm sóc sức khỏe, tăng kích thước vòng một, tăng cường hooc 
môn nữ, chống ôxy hóa, phòng ngừa ung thư, tăng cân, giảm cân; bột ngũ cốc chăm sóc 
sức khỏe (thực phẩm chức năng dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2017-37176 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Khắc Huy  (VN) 
21/56 Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37177 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A25.3.3; A26.4.6 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-37178 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 17.2.5; 26.3.1; 26.1.5; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2017-37179 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lá, cam, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-37180 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-37181 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A25.7.22; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Vàng, trắng, nâu, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương, cam. 

(731) Vũ Quang Dũng  (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 

Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-37182 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Cao Huy Khiêm  (VN) 
5.02 lô D chung cư 78 Kinh Dương 

Vương, phường 13, quận 6, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2017-37183 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ - xây 
dựng Hiệp Hưng  (VN) 
Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, ấp Thạnh 

Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán phân phối: nước uống tinh khiết đóng chai, nước khoáng 

(đồ uống). 
 

 
(210) 4-2017-37184 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thuế 
Tâm Việt  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà VTC 132 Cộng Hòa, 

phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập các báo cáo thống kê kế toán; dịch vụ khai thuế; lập bản 

khai thuế. 
 

 
(210) 4-2017-37186 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; 3.7.17; 24.17.20; 26.3.4 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiên Phú Thành  (VN) 
Tổ 1, ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón. 
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(210) 4-2017-37187 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Châu Hồng Lam  (VN) 

C3/40AG3 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2017-37188 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Khang Phát  (VN) 
30G Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, dung dịch làm sạch kính. 

 

 
(210) 4-2017-37189 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) R. TWINING AND COMPANY 

LIMITED  (GB) 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 
London W1K 4QY, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn trên cơ sở mạch nha. 
 
 

(210) 4-2017-37190 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) R. TWINING AND COMPANY 

LIMITED  (GB) 
Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 
London, W1K 4QY, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn trên cơ sở mạch nha. 
 

 
(210) 4-2017-37191 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.15.21; A5.5.20 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Linh  (VN) 
Phòng 312B, nhà E3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, ngõ 129, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục và 

giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu 
diễn. 

 

 
(210) 4-2017-37192 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.15.21; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Linh  (VN) 
Phòng 312B, nhà E3, khu tập thể Công ty 
cơ khí Hà Nội, ngõ 129, đường Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ câu lạc bộ giáo dục và 
giải trí; tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí; trình diễn sân khấu; dàn dựng buổi biểu 
diễn. 

 

 
(210) 4-2017-37193 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.4; A26.3.5 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh  

(VN) 
F1/2D hương lộ 80, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh, vòi sen, vòi nước, bệ xí vệ sinh (bồn cầu), bồn rửa 
mặt. 

 

 
(210) 4-2017-37194 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
xây dựng và phát triển nhà 
Vicoland  (VN) 
Tầng 7, tòa nhà Plaschem Tower, 562 
Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-37195 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, ghi, đen. 
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy điện dùng cho mục đích gia đình, các bộ phận và phụ kiện của 

máy giặt. 
 

 
(210) 4-2017-37197 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) THE CHEMOURS COMPANY FC, 

LLC  (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware, 19899, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu dùng cho mục đích trong công nghiệp, nhiếp ảnh, khoa học (không 

dùng trong y tế hoặc thú y), nông nghiệp và làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm chống ăn mòn; sơn; 
dioxyt titan [chất màu, chất nhuộm]. 
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(210) 4-2017-37199 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) GEM PARTNERS LIMITED  (VG) 

P. O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2017-37201 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.14; 2.9.1; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh biển, xanh dương, xanh lá 

cây, đen, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nước Kỳ Diệu  
(VN) 
247 đường An Dương Vương, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2017-37204 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

COMAN  (VN) 
49/5/35 Bờ Tây Kinh Cây Khô, ấp 1, xã 
Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hút ẩm bằng silica gel.  
 

Nhóm 16: Băng keo dùng cho văn phòng. 
 

Nhóm 17: Băng keo công nghiệp.  
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(210) 4-2017-37205 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Cam cháy. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Cửu Long  (VN) 
161-163 Ký Con, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; quạt gió [điều hoà không khí].  
 

 
(210) 4-2017-37206 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Cửu Long   (VN) 
161-163 Ký Con, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; quạt gió điều hoà không khí.  
 

 
(210) 4-2017-37207 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.3; 26.1.1 

(591) Vàng, vàng nhạt, da cam, da cam đậm, 

đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Ngọc Tranh  (VN) 
ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện 

Mộc Hóa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa; lúa nếp giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán lúa; mua bán lúa nếp giống. 
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(210) 4-2017-37208 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Đỏ cam, xanh dương, đen, trắng. 

(731) Lê Hải Châu  (VN) 
359/1/35 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37209 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.23 

(591) Đen, vàng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nội ngoại thất An Phú Gia  
(VN) 
30 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất gồm: tủ; giường, bàn, ghế; vách ngăn đứng [đồ nội thất]; giá/kệ 

để đồ đạc. 

 

Nhóm 35: Mua bán đồ đạc nội thất gồm: tủ, giường, bàn, ghế, vách ngăn đứng [đồ nội 

thất giá/kệ để đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2017-37210 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hoàng Huy  (VN) 
536/43/46 Âu Cơ, khu phố 1, phường 10, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
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(210) 4-2017-37214 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 4.5.1; 2.7.23 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, nâu. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hữu Đúng   (VN) 
Căn hộ số GG-10.12A (tầng 10) dự án 
Garden Gate thuộc Cao ốc số 08 Hoàng 
Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm diệt côn trùng (nhang trừ muỗi). 
 

 
(210) 4-2017-37215 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13; 26.1.1; 26.15.3 
(591) Đen, vàng đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải  (VN) 
33 Tân Vĩnh, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng 
tay.  

 

 
(210) 4-2017-37216 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Trần Thị Ngọc Thạch  (VN) 

Lô D19/D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày thời trang; mũ thời trang.  

 

 
(210) 4-2017-37217 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Lê Hữu Luân  (VN) 

Thôn 3, xã Thụy Lương, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu có thành phần từ thiên nhiên.  
 

 
(210) 4-2017-37218 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 22.1.1; A7.1.12; 7.1.5; 7.5.10 
(591) Vàng, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Thanh Nhàn  (VN) 
42 phố Thanh Nhàn, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2017-37220 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.    (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ vẽ móng nghệ thuật; dịch vụ chăm sóc móng 

tay và móng chân; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh; dịch vụ salon tóc (cửa hiệu làm 
tóc); dịch vụ salon chăm sóc da (cửa hiệu chăm sóc da); cung cấp thông tin về sắc đẹp; 
dịch vụ spa; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc cơ thể có sử 
dụng mỹ phẩm cung cấp bởi dịch vụ spa tốt cho sức khỏe (health spas); xoa bóp; dịch vụ 
xoa bóp (mát-xa) tốt cho sức khỏe; dịch vụ xoa bóp chân (mát-xa); dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe bằng xoa bóp dầu thơm; cửa hiệu xoa bóp thân thể (hiệu mát-xa); 
dịch vụ cửa hiệu làm rám nắng (tanning salon services); liệu pháp bấm huyệt; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2017-37221 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.    (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ vẽ móng nghệ thuật; dịch vụ chăm sóc móng 
tay và móng chân; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh; dịch vụ salon tóc (cửa hiệu làm 
tóc); dịch vụ salon chăm sóc da (cửa hiệu chăm sóc da); cung cấp thông tin về sắc đẹp; 
dịch vụ spa; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc cơ thể có sử 
dụng mỹ phẩm cung cấp bởi dịch vụ spa tốt cho sức khỏe (health spas); xoa bóp; dịch vụ 
xoa bóp (mát-xa) tốt cho sức khỏe; dịch vụ xoa bóp chân (mát-xa); dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe bằng xoa bóp dầu thơm; cửa hiệu xoa bóp thân thể (hiệu mát-xa); 
dịch vụ cửa hiệu làm rám nắng (tanning salon services); liệu pháp bấm huyệt; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2017-37222 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.    (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ vẽ móng nghệ thuật; dịch vụ chăm sóc móng 

tay và móng chân; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và vệ sinh; dịch vụ salon tóc (cửa hiệu làm 
tóc); dịch vụ salon chăm sóc da (cửa hiệu chăm sóc da); cung cấp thông tin về sắc đẹp; 
dịch vụ spa; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc cơ thể có sử 
dụng mỹ phẩm cung cấp bởi dịch vụ spa tốt cho sức khỏe (health spas); xoa bóp; dịch vụ 
xoa bóp (mát-xa) tốt cho sức khỏe; dịch vụ xoa bóp chân (mát-xa); dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe bằng xoa bóp dầu thơm; cửa hiệu xoa bóp thân thể (hiệu mát-xa); 
dịch vụ cửa hiệu làm rám nắng (tanning salon services); liệu pháp bấm huyệt; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da.    

 

 
(210) 4-2017-37223 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A9.9.17 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu, dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc keo tạo kiểu 

dáng cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể, nước 
thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ 
thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa.  
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(210) 4-2017-37224 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.    (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; keo tạo kiểu 

dáng cho tóc; thuốc nhuộm tóc; xà phòng vệ sinh; nước hoa; chất làm sạch cơ thể; nước 
thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ 
thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; kem rửa mặt; mặt nạ làm đẹp; kem đánh răng; chất 
tẩy rửa bát đĩa.  

 

 
(210) 4-2017-37225 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; A1.1.10; 3.9.18; 3.9.15 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh chả mực 
Thoan   (VN) 
Số nhà 07, tổ 7, khu 1, phường Bạch 
Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực, chả cá.  

 

 
(210) 4-2017-37226 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 3.9.18; 3.9.15; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh chả mực 
Thoan   (VN) 
Số nhà 07, tổ 7, khu 1, phường Bạch 
Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 29: Chả mực, chả cá.  
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(210) 4-2017-37228 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.17.25; 24.17.5; 14.1.13; A14.1.15 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Mạnh Hải  (VN)
Số 394, tổ 45, phường Hoàng Văn Thụ, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy tính; dây dẫn điện; phần 

mềm máy tính [ghi sẵn]; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; cặp da; cặp học sinh; vali.  
 

 
(210) 4-2017-37229 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A25.7.21; A26.11.8 

(591) Xanh lá, xanh dương, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu mới 
PICOMAT Sài Gòn  (VN) 
41/1, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu dùng trong thi công nội thất như: tấm acrylic; tấm laminate; tấm ván 

nhựa phủ PVC; tấm trần nhựa; tấm vách nhựa; ván nhựa.  
 

 
(210) 4-2017-37230 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.1.1 

(591) Đen, xám, đỏ, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thành 
Nông  (VN) 
Số 1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại, các chất kích thích và điều hoà sinh trưởng cho cây trồng.  
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(210) 4-2017-37231 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 26.1.1; A26.1.18; A26.3.5 

(591) Xám, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Anh Phong  (VN) 
2186/12 Phạm Thế Hiển, phường 06, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Anh Phú  (VN) 
2186/12 Phạm Thế Hiển, phường 06 , 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn quán nhậu, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37233 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 
Sơn   (VN) 
Số 352-354 Kinh Dương Vương, phường 

Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 

 
(210) 4-2017-37234 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; A26.11.12; 1.15.15; A5.1.5; 

A5.3.13 

(591) Vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Yến   (VN) 
119/8 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2017-37236 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khởi Phát  (VN) 
Số 40/175/467 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37237 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  

(IE) 
Eastgate Village, Eastgate Little Island 
Co. Cork, Ireland 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2017-37238 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.4.1; 13.1.6 
(591) Nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
46 Hoa Mai, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-37239 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ngân Anh  (VN) 
226/43/15 Nguyễn Văn Lượng, phường 
17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán nấm đã qua chế biến, nấm đã qua bảo quản, nấm đông lạnh, nấm khô, 

nấm tươi, tiêu, tỏi. 
 

 
(210) 4-2017-37240 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) DEPUY SYNTHES, INC.  (US) 

700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 

46581, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Hệ thống cấy ghép khớp háng bao gồm cốc acetabular, chốt neo, đinh vít, lớp 

lót cấy ghép khớp háng, lồng gia cố; dụng cụ phẫu thuật sử dụng cùng với sản phẩm trên. 
 

 
(210) 4-2017-37242 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ - 
thương mại 8 Cents   (VN) 
Số 34 đường 18 tháng 8, phường Cẩm 

Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; quán 

rượu (quán bar); khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-37248 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.3.4; A26.11.8 

(591) Trắng, đen, vàng kim, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
22/70 Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2017-37249 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.1.21; 15.7.1; 15.7.11 

(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
kỹ thuật ABG  (VN) 
Số 34/23, ngõ 1197, đường Giải Phóng, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí; hợp kim của 

kim loại thường; hợp kim sắt-Crôm; hợp kim sắt titan; hợp kim sắt vonfram; đinh vít bằng 

kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-37250 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.13.25 

(591) Xám, vàng, đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí - thương 
mại - đầu tư An Gia Minh  (VN) 
46 đường số 7, khu dân cư Cityland, 

phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng, bao gồm: cột bằng thép; khung kim 

loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; công trình 

xây dựng bằng thép; ván khuôn bằng kim loại để đổ bê tông, ván cốp pha bằng kim loại 

để đổ bê tông, công trình xây dựng bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; cột chống 

bằng kim loại, thanh giằng bằng kim loại.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản, bao gồm: cho thuê bất động sản; cho 

thuê căn hộ; dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; cho thuê văn phòng [bất động 

sản].  
 

 
(210) 4-2017-37251 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Hồng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đình Huy  (VN) 
704 Trường Chinh, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-37252 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.2; 26.3.23; 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng kinh doanh bất động 
sản Vạn Thịnh Phát  (VN) 
43/KA đường số 9, khu phố Tam Đa, 
phường Long Trường, quận 09, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, cụ thể, xây dựng, sửa chữa, lắp đặt, công trình dân 
dụng, công nghiệp, hệ thống điện, nước trong các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-37253 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Chanh leo tím, đen. 

(540) 

  

(731) Vy Thị Tuyến   (VN) 
135 Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn    

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi chưa qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh và quản lý giao dịch kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2017-37254 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Non Nước  
(VN) 
135, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh và quản lý giao dịch kinh doanh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1729 

(210) 4-2017-37255 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; A5.5.20; 26.1.1; 

26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phùng Vũ An Hải  (VN) 
24 - 26 Hàng Thùng, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân như giày dép, đồ đội đầu như mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da. 
 

 
(210) 4-2017-37256 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 26.3.3; 26.3.23; A24.15.11; 

26.1.1; 26.7.25 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Nhật Khoa  (VN) 
Số 1036/25 đường Cách Mạng Tháng 8, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân như giày dép, đồ đội đầu như mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ đi chân như giày dép, đồ đội đầu như mũ nón. 
 

 
(210) 4-2017-37257 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Phùng Vũ An Hải  (VN) 
24 - 26 Hàng Thùng, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, dây lưng, ví da.  
 

 
(210) 4-2017-37258 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.15.15 
(591) Xanh, trắng. 
(731) ZHANG HAI TAO   (CN) 

No.15-17 Wangang Road, Hualong 
Town, Panyu District, Guangzhou City, 
China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; thùng loa; vang số (bộ trộn âm thanh); bộ khuếch đại âm thanh công suất 
(power amplifiers); micro.  

 
Nhóm 35: Mua bán: loa, đài, âm li, micro, thùng loa, vang số (bộ trộn âm thanh), bộ 
khuếch đại âm thanh công suất (power amplifiers), và phụ kiện của chúng như bass, 
cheble. 

 

 
(210) 4-2017-37259 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Thái Long  
(VN) 
207, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-37260 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hoàng Giang   (VN) 

215F8 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây và cáp điện, vật liệu điện, ổn áp, biến thế, linh kiện điện công 

nghiệp và dân dụng. 
 

 
(210) 4-2017-37261 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hoàng Giang   (VN) 

215F8 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dây và cáp điện, vật liệu điện, ổn áp, biến thế, linh kiện điện công 
nghiệp và dân dụng. 

 

 
(210) 4-2017-37262 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Hoàng Giang  (VN) 

215F8 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây và cáp điện, vật liệu điện, ổn áp, biến thế, linh kiện điện công 

nghiệp và dân dụng. 
 

 
(210) 4-2017-37263 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại dịch vụ công 
nghệ xuất nhập khẩu Minh 
Kiếm   (VN) 
19B Nguyễn Cảnh Dị, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga (đồ 

uống); các loại đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây; xi rô dùng cho đồ uống. 
 
 

(210) 4-2017-37264 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trần Vũ Thu Hồng   (VN) 

71 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2017-37265 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Được   (VN) 
Thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh   

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, dịch vụ tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí].  
 

 
(210) 4-2017-37267 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CAPELLA-D1  
(VN) 
Tầng 15, AB Tower, 76A Lê Lai, phường 

Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 

cung cấp dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh, tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục 

đích thương mại; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2017-37268 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Nhẹ  (VN) 
26/31D Võ Văn Vân, phường Tân Tạo, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trong đó là những sản phẩm bao gồm; quần áo, trang phục.  
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(210) 4-2017-37269 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt động sản xuất và 
không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, chất khử mùi 
dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm đẹp, kem ngừa nám, 
kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, xúc 
xích, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2017-37270 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ HDN   (VN) 
Số 5, ngõ 34/4, phố Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe thể dục thể thao như: câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; 
câu lạc bộ yoga; câu lạc bộ thể hình (gym, fitness); dịch vụ cung cấp tiện nghi (thiết bị 
chức năng) thể dục thể thao.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ làm đẹp da; dịch vụ làm đẹp tóc; dịch vụ chăm sóc móng; 
dịch vụ xông hơi; dịch vụ mát xa.  
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(210) 4-2017-37271 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Việt 
Tuấn   (VN) 
P1003 B3B Nam Trung Yên, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: giấy in nhiệt. 

 

 
(210) 4-2017-37272 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
ROYAL Việt Nam  (VN) 
Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men, gạch ốp lát, đá xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-37273 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
ROYAL Việt Nam  (VN) 
Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch men, gạch ốp lát, đá xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-37274 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.10; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Ghi, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế C&N 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 25, đường Đào Nguyên B, tổ dân 
phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng chạy điện; bàn chải đánh răng; phần đầu bàn chải có thể 

thay được. 
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(210) 4-2017-37276 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Thuận Thành  (VN)
Số 767 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước giải khát có ga và không có ga (đồ uống không 
cồn), nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rượu, bia, nước giải khát, sữa, kem lạnh, lương thực, thực 
phẩm, vật liệu xây dựng như tre, nứa, gỗ, xi măng, gạch, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, bán buôn các loại máy móc, 
thiết bị và phụ tùng lò hơi, thiết bị chế biến thực phẩm, bia, sữa, rượu, nước giải khát. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò 
sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt dây chuyền sản xuất rượu bia, nước giải khát, sữa; sửa 
chữa và bảo dưỡng máy móc sản xuất rượu bia, nước giải khát, sữa, máy chế biến thực 
phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-37277 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 7.3.4; A7.3.9; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đen, nâu, cam, đỏ, xanh, trắng, be. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng và thương mại DPC 
Thăng Long  (VN) 
Xóm Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để cọ rửa, làm sạch và đánh bóng sàn đá. 
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(210) 4-2017-37278 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 7.3.11 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Migroup  (VN) 
Số 127, ngõ 409, phố Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm do 

nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-37281 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Vàng, cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

 

(731) Bùi Quang Chương  (VN) 
38/17/2 đường số 3, phường Trường Thọ, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước quả cô 

đặc, không có cồn; đồ uống không cồn; nước sinh tố; nước ép rau. 
 

 
(210) 4-2017-37282 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.15.15 

(591) Vàng, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Hoa 
Trâm  (VN) 
9/3A hương lộ 80B, tổ 47, khu phố 5, 

phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Phanh xe cộ; lốp bơm hơi; xích chống trượt dùng cho xe cộ; ổ trục xe cộ; xích 

truyền động dùng cho xe cộ; lò xo giảm xóc dùng cho xe cộ. 
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(210) 4-2017-37283 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1 

(591) Hồng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thiết kế 
quảng cáo Hải Đăng  (VN) 
96/78 đường Trục, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-37285 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.4; 26.1.6 

(731) Joya de Nicaragua, Sociedad 
Anãnima  (NI) 
Bolonia, de la Rotonda el Gueguense 1c 

al Este, 2c al Norte, Managua, Nicaragua

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu xì 

gà; bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp giữ độ ẩm cho xì gà. 
 

 
(210) 4-2017-37286 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh ngọc đậm, xanh ngọc nhạt, đỏ 

đậm, đỏ tươi, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ địa ốc Đại Nam 
Nguyên  (VN) 
A75/6A/51 đường Bạch Đằng, phường 2, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới; định giá bất động sản; 

môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 
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(210) 4-2017-37287 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng đồng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất, đầu 
tư và thương mại Trường 
Thịnh  (VN) 
Số 51 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 

 

(210) 4-2017-37288 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.17.11; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và du 

lịch ABC  (VN) 
1737/36 quốc lộ 1, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp 

các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa; dịch vụ hỗ trợ liên quan 
đến quảng bá và tổ chức chuyến du lịch. 

 

 
(210) 4-2017-37289 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HON CORPORATION  (KR) 

miniGOLD Bldg. 1676, Nambusunhwan-
ro, Gwanak-gu, Seoul, Republic of Korea

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Hộp nhỏ đựng đồ trang sức; vòng đeo chìa khóa (vòng tách có đồ nữ trang rẻ 

tiền hoặc dây trang trí), đồng hồ, đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay; 
đồ trang sức; kim loại quý; hoa tai; đồ trang trí cá nhân bằng kim loại quý; huy chương; 
chuỗi hạt (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); vòng đeo mắt cá chân (đồ trang sức); vòng 
đeo cổ tay, cổ chân (đồ trang sức); trâm cài đầu (đồ trang sức); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ 
trang sức); dây chuyền trang sức; vòng đeo tay (đồ trang súc); mặt dây chuyền (đồ trang 
sức). 

 
Nhóm 35: Bán sỉ trực tuyến đồ trang sức và đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
đồ trang sức và đồng hồ; quảng cáo đồ trang sức và đồng hồ; dịch vụ bán sỉ trực tuyến 
phụ kiện bằng kim loại quý; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến phụ kiện bằng kim loại 
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quý, quảng cáo trực tuyến phụ kiện bằng kim loại quý; dịch vụ bán sỉ trực tuyến túi da và 
túi giả da; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến túi da và đồ giả da; dịch vụ bán sỉ trực tuyến 
hoa nhân tạo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến hoa nhân tạo; dịch vụ bán sỉ trực tuyến 
hoa tự nhiên; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến hoa tự nhiên; dịch vụ bán sỉ trực tuyến 
hoa khô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến hoa khô; dịch vụ bán sỉ trực tuyến nến thơm; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến nến thơm; dịch vụ bán sỉ trực tuyến máy khuếch tán; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến máy khuếch tán; dịch vụ bán sỉ trực tuyến xà phòng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến xà phòng. 

 

 
(210) 4-2017-37290 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, trắng, ghi, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao; thiết bị tập luyện thể thao. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ luyện tập thể dục thể thao nhằm mục đích rèn luyện sức 
khỏe. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, nơi ở cho người tập luyện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ mát xa; dịch 
vụ spa. 

 

 
(210) 4-2017-37291 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; A2.5.18; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Quỳnh Linh  (VN) 
Số 21 ngõ 333 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê; hạt trân châu (làm từ ngũ cốc), 

bánh ngọt. 

 
Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại cụ thể là tư vấn và hỗ trợ trong quản lý, tổ 
chức và khuếch trương kinh doanh; cung cấp sự hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thành lập 
và hoạt động nhượng quyền thương mại; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, mua bán đồ uống và thức ăn 
nhanh, cụ thể là: trà sữa, trà hoa quả, trà sủi bọt, nước ép trái cây, nước sữa, cà phê, đồ 
uống nóng, thức ăn nhanh; bán buôn và bán lẻ vật liệu trà thô dùng để làm trà và đồ uống 
trên cơ sở trà, cụ thể là: trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, nước ép trái cây, hương 
liệu [trừ tinh dầu]. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán café, quán trà sữa; dịch vụ cung cấp đồ ăn 
nhanh tại cửa hàng; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-37292 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Nhật  (VN) 
Tập thể Ga Giáp Bát, xã Thịnh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2017-37293 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 
Số 152A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37294 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 
Số 152A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37295 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.15.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vĩnh Đạt  (VN) 
160/51 Trần Hưng Đạo, phường Chánh 
Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi 
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(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống chứa sữa có thành phần chính là trà); chè (trà), đồ uống làm 
từ chè (trà) như hồng trà, lục trà, trà sữa. 

 

 
(210) 4-2017-37297 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thụy Nam Hoa  
(VN) 
Số 4 đường số 3, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ trục chống ma sát cho máy; vòng bi cho ổ trục; ổ bi; ổ bi bộ phận của máy 
móc, ổ trục bộ phận của máy móc; ổ bi cho trục truyền động, ổ trục cho truyền động; bạc 
đạn đĩa, ổ con lăn. 

 

 
(210) 4-2017-37298 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thụy Nam Hoa  
(VN) 
Số 4 đường số 3, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ trục chống ma sát cho máy; vòng bi cho ổ trục; ổ bi; ổ bi bộ phận của máy 
móc, ổ trục bộ phận của máy móc; ổ bi cho trục truyền động, ổ trục cho truyền động; bạc 
đạn đĩa, ổ con lăn. 

 

 
(210) 4-2017-37299 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-37300 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37301 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37302 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37303 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37304 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37305 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37306 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37307 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37308 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37309 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược sinh 

phẩm EU   (VN) 
P801-802, Nhà khách Công Binh, số 459 
Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37310 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược sinh 

phẩm EU   (VN) 
P801-802, Nhà khách Công Binh, số 459 
Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37311 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân  (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37312 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Trung Kiên   (VN) 
Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; mặt nạ làm đẹp; son 
môi; phấn trang điểm. 

 

 
(210) 4-2017-37313 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Đông   (VN) 
22 đường số 10, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; chế 
phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37314 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Trắng, xanh lá cây. (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Bình 
Đông   (VN) 
22 đường số 10, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; chế 

phẩm dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2017-37315 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Linh Anh  
(VN) 
Số 147 đường Quyết Thắng, tổ 7, phường 
Yên Nghĩa quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng kim loại và phi kim loại, máy cơ khí, máy xây 
dựng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị bảo hộ lao động và trang phục bảo hộ 
lao động, đồ gỗ nội thất, đồ nội thất văn phòng, thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống điện nước và 
điều hòa; trang trí nội thất; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ 
xây dựng; tư vấn kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2017-37316 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất TA MY  
(VN) 
Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 42, ấp An 
Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, trưng bày, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm như: hồ, chất dính, keo 
dán dùng trong công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-37317 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 20.7.1 
(591) Xanh lá cây, xanh chuối non. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ văn 
hoá Minh Long  (VN) 
Phòng 501B, nhà H2, tập thể Văn 
Chương, phường Khâm Thiên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; truyện tranh; sách học; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc.  
 

 
(210) 4-2017-37319 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) WOCKHARDT LIMITED  (IN) 

Wockhardt Towers, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai, 400 
051, India 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thuốc. 
 

 
(210) 4-2017-37320 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Hạo Đức  (VN) 
403 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-37323 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A9.9.17 
(591) Đen, cam. 
(731) Phùng Đông Hưng   (VN) 

51/1A Thủ Khoa Huân, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày, dép, đồ đi chân.  

 

 
(210) 4-2017-37324 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Phương   (VN) 
Số 9 tỉnh lộ 926, ấp Trường Bình, xã 
Trường Long A, huyện Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Kẹo dùng cho mục đích y tế; kẹo, chứa thuốc; viên ngậm làm thơm miệng; viên 

ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-37325 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu KAKA  (VN) 
389/31 quốc lộ 13, khu phố 5, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Vành (niềng) xe máy; pô (ống xả) xe máy.  
 

 
(210) 4-2017-37328 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, hồng, cam, trắng. 

(731) Bệnh viện Phục hồi chức năng 
- Điều trị bệnh nghề nghiệp  
(VN) 
313 Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-37329 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; A14.5.2 

(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Đào Văn Tân  (VN) 
Thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa (không phải khóa điện); ổ khóa (không phải khóa điện), then ổ khóa; két 

sắt; két an toàn; bản lề cửa (tất cả làm bằng kim loại). 
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(210) 4-2017-37330 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Quang 
Nghi  (VN) 
116/52A Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất hút ẩm; chất chống ẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37331 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) APOLLO TYRES AG   (CH) 

Mellingerstrasse 2a, 5400 BADEN, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe; săm xe; vòng đệm lót cho săm xe.  

 

 
(210) 4-2017-37332 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần cà phê 

GOLDEN BEANS  (VN) 
Số 29/9D-29/9E-29/9F Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê; bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; kẹo; kem lạnh; mật ong; nước mật 
đường; men; bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật; mạch nha. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ ăn và đồ uống; nhà hàng tự phục vụ; nhà hàng và 
quán rượu phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ quầy bar (quầy bán rượu), quán cà phê và nhà 
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hàng; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đại lý chỗ ở (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-37335 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.5.19; A3.5.24; 2.9.14 
(591) Trắng, đen, ghi tím, vàng, vàng nhạt, đỏ, 

hồng. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phim ảnh bao gồm: hãng phim, sản xuất phim trừ phim quảng cáo, 

phát hành phim, rạp chiếu phim, tổ chức các buổi công chiếu phim.  
 

 
(210) 4-2017-37338 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cao Thủ RACING  
(VN) 
56 Phước Hưng, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Phòng trưng bày và kinh doanh (buôn, bán) ô tô, mô tô, xe máy; dịch vụ mua, 

bán phụ tùng, thiết bị, linh kiện cho ô tô, xe máy. 
 

Nhóm 37: Bảo trì, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy.  
 

 
(210) 4-2017-37339 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vsky Việt 
Nam   (VN) 
Số 23 , ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học; 

dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp; trường đào tạo; trường mẫu giáo.  
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(210) 4-2017-37340 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vsky Việt 
Nam    (VN) 
Số 23, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học; 

dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp; trường đào tạo; trường mẫu giáo.   
 

 
(210) 4-2017-37341 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vsky Việt 
Nam   (VN) 
Số 23, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ tư vấn du học; 

dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp; trường đào tạo; trường mẫu giáo.   
 

 
(210) 4-2017-37344 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.5; 26.1.1; 5.5.16; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Xanh dương, hồng, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Thịnh  (VN) 

Thôn Thanh Phác, xã Thanh Vân, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; rau, củ, quả đã qua chế biến và bảo quản. 

 

 
(210) 4-2017-37345 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Phạm Anh Đức  (VN) 
171/5 Nguyễn An Ninh, phường Thắng 
Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón); tất (vớ); áo mưa.  
 

Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; kinh doanh 
chuỗi cửa hàng thời trang và trang sức; thương mại điện tử (cụ thể là mua bán hàng trực 
tuyến các sản phẩm thời trang và trang sức túi xách, ba lô, mũ nón, quần áo, giầy dép, phụ 
kiện thời trang, đồng hồ, mỹ phẩm, kính mắt). 

 

 
(210) 4-2017-37346 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; A2.1.18 (540) 

  

(731) Bùi Thanh Minh Ngọc  (VN) 
Số 20BT6 khu đô thị Văn Phú, phường 
Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; quầy rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2017-37350 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Kiều Văn Tôn Vương  (VN) 
Cụm 5, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn.  
 

 
(210) 4-2017-37351 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH vận tải dầu khí 

OPEC  (VN) 
Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, gas.  
 
Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
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Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2017-37352 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

(210) 4-2017-37353 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37354 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc 
chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2017-37355 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37356 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37357 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc 

chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2017-37358 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần VENUS INC. 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower số 29 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37359 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần VENUS INC. 
VIETNAM  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower số 29 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37360 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần VENUS INC. 
VIETNAM   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Saigon Tower số 29 

đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2017-37361 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hộp 

Làm Đẹp   (VN) 
Tầng 46 tòa tháp tài chính Bitexco, số 02 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37362 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hộp 

Làm Đẹp   (VN) 
Tầng 46 tòa tháp tài chính Bitexco, số 02 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37363 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại Hoàng Ngọc  (VN) 
172 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2017-37364 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4; A25.7.21 (540) 

 

(731) Lê Văn Điền  (VN) 
40/23 Nguyễn Giãn Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán; vòi nước (vòi sen tắm), chậu rửa chén bằng inox, vòi rửa chén (inox, 
đồng si), vòi xịt vệ sinh bằng nhựa, thoát sàn để thoát nước trong nhà tắm, vòi labo dùng 
để rửa mặt (inox, đồng xi).  

 

 
(210) 4-2017-37365 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh tím than đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản An Gia Lập Nghiệp   (VN) 
61 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn kinh doanh, môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2017-37366 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) 1. Ngô Quang Hưng   (VN) 

118C Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

2. Trần Thị Bồng Lai   (VN) 
26P.22, L2 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; tổ chức và điều khiển hội thảo; tư vấn đào tạo hoặc giáo dục; 
dịch vụ phiên dịch viên; thông tin giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]. 

 

 
(210) 4-2017-37367 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Nâu, kem, sữa. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Café Chuyên 
Nghiệp Việt Nam  (VN) 
173/22 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê (coffee).  
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(210) 4-2017-37368 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Như Vinh  (VN) 
K294/40 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 

trí nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; mô hình hóa thông tin xây dựng (bằng phần 
mềm máy tính chuyên dụng). 

 
 

 
(210) 4-2017-37369 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 
(731) Võ Như Vinh  (VN) 

K294/40 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, dịch vụ kiến trúc, thiết lập các bản vẽ xây dựng, thiết kế trang 

trí nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; mô hình hóa thông tin xây dựng (bằng phần 
mềm máy tính chuyên dụng).  

 
 

 
 

(210) 4-2017-37370 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.6; 26.5.1; 1.15.15; 8.7.5 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng đậm, vàng nâu, 

vàng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt hộp; cá hộp; trái cây đóng hộp; giò lụa; chả quế. 
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Nhóm 30: Nước tương; gia vị; tương ớt; mì ăn liền; cháo ăn liền; nước xốt cà chua.  
 

 
(210) 4-2017-37371 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 16.1.13; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 

25.7.25; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WATER MEDIA  
(VN) 
Số 22 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 
03, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí và văn hóa, các dịch vụ giải trí (cuộc 

thi golf).  
 

 
(210) 4-2017-37372 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.3; 26.3.2; 26.7.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và thiết bị y tế Gia 
Bảo  (VN) 
168 đường Thành Thái, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Giường chuyên dùng cho y tế, máy điện tim, máy tạo oxy cho y tế, máy xông 

mũi họng, máy đo đường huyết, máy đo. 
 
 

(210) 4-2017-37373 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
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(210) 4-2017-37374 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa   (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2017-37375 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16; 5.5.1; 

5.5.2; 5.7.5; 5.7.21; 5.9.17; 5.9.24; 
A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh nước biển, 
tím, nâu, cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH Thủy Cam  (VN) 
Thôn 2, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; giá thể dùng trong nông nghiệp; đất mùn; chất nền dùng để trồng cây không dùng 
đất [nông nghiệp]. 

 

 
(210) 4-2017-37376 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16; 5.5.1; 

5.5.2; 5.7.21; 5.9.17; 5.9.24; A5.11.23; 
25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh da trời, 
trắng, hồng, cam, nâu, tím, đen. 

(731) Công ty TNHH Thủy Cam  (VN) 
Thôn 2, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; giá thể dùng trong nông nghiệp; đất mùn; chất nền dùng để trồng cây không dùng 
đất [nông nghiệp]. 
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(210) 4-2017-37377 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1
(591) Xanh lá cây, đen, da cam. 
(731) Công ty TNHH Thủy Cam  (VN) 

Thôn 2, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và 

thú y; giá thể dùng trong nông nghiệp; đất mùn; chất nền dùng để trồng cây không dùng 
đất [nông nghiệp]. 

 

 
(210) 4-2017-37381 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 1.17.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Công trình xây dựng, không bằng kim loại, cấu kiện xây dựng bằng bê tông. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình xây dựng; trang trí nội thất; lắp đặt công trình; sửa chữa 
công trình xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2017-37383 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2017-37385 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Minh Sang  (VN) 
Số 20 đường N3, khu công nghiệp Sóng 

Thần 3, khu phố 1, phường Phú Tân, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe; xích xe; nhông xe; đĩa xích xe. 
 

 
(210) 4-2017-37387 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.12; 1.15.9 

(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  
(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2017-37388 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.9; A25.7.3; 26.11.3; A26.11.12 

(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  
(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2017-37389 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A25.7.6; 26.1.1; 26.1.4; 26.1.7 

(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Agi Sese  
(VN) 
357A/23A Nguyễn Trọng Tuyển, 

phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-37390 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 14.1.1; A14.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư VN Thiên 
Phó  (VN) 
22/3N tổ 3, ấp Mỹ Hòa 3, đường Trung 

Mỹ, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi nóng lạnh cho ống dẫn nước (thiết bị vệ sinh), vòi 

xịt vệ sinh (thiết bị vệ sinh), hệ thống ống dẫn nước (thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen, bồn rửa 

mặt (lavabo), bệ xí vệ sinh (bồn cầu), hệ thống tháo nước (thiết bị vệ sinh), phụ kiện bồn 

tắm; bộ thu năng lượng mặt trời (dùng cho hệ thống đốt nóng, sưởi ấm). 
 

 
(210) 4-2017-37391 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I đường 2G, khu công nghiệp 

Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; phụ gia thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến 

thực phẩm); sản phẩm bột xay; bột trộn sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực 

phẩm; tinh bột cho thực phẩm; bánh. 
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(210) 4-2017-37392 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; phụ gia thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến 

thực phẩm); sản phẩm bột xay; bột trộn sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực 
phẩm; tinh bột cho thực phẩm; bánh. 

 

 
(210) 4-2017-37393 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; phụ gia thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến 

thực phẩm); sản phẩm bột xay; bột trộn sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực 
phẩm; tinh bột cho thực phẩm; bánh. 

 

 
(210) 4-2017-37394 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; phụ gia thực phẩm (sử dụng trong ngành chế biến 

thực phẩm); sản phẩm bột xay; bột trộn sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực 
phẩm; tinh bột cho thực phẩm; bánh. 
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(210) 4-2017-37395 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thành Hải  (VN) 
227C khu phố 3, phường 5, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37396 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.12; A5.7.22; A5.3.15; 1.15.15 
(591) Vàng, tím, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2017-37397 (220) 13.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A5.11.17 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Hồng  (VN) 
Xóm Me Táo, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); chế phẩm để làm nước uống có gaz; đồ 

uống không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể 
(không dùng cho mục đích y tế); nước (đồ uống). 
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(210) 4-2017-37399 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 
Cổng Trường cấp 3 Yên Lãng, xã Liên 
Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2017-37400 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.1.10; 25.1.9; A17.2.2; 5.13.4 
(591) Đỏ, trắng, tím, hồng, xanh nõn chuối, 

xanh dương đậm, vàng cam, xanh lá cây, 
xanh dương nhạt, men ngọc. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều  (VN) 
119 ấp 1, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới 
Bình, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37401 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.23; 2.7.23 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ & đào tạo Hoàng Gia 
Phát  (VN) 
24 Lê Tâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37402 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ & đào tạo Hoàng Gia 
Phát  (VN) 
24 Lê Tâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-37403 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Trần Thị Kim Hoa  (VN) 
432A/16/9 Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa hương hoàng lan; gel dưỡng tóc; gel tẩy trang; sữa tắm; kem dưỡng 

da; kem chống nắng.  
 

 
(210) 4-2017-37404 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Võ Thị Ngọc Trinh  (VN) 
339/24 Kênh Tân Hóa, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2017-37408 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.    (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); máy quay đĩa; tệp tin 

âm nhạc có thể tải về được. 
 

Nhóm 32: Nước tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng (đồ uống); nước 
uống có gaz; đồ uống không cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước ép trái cây; xi 
rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống có gaz không chứa cồn; đồ uống 
giàu vitamin không chứa cồn, không dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đĩa compắc, máy quay đĩa, tệp tin âm nhạc có thể tải 
về được, nước uống trái cây và nước ép trái cây, đồ uống không chứa cồn và nước khoáng 
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(đồ uống), dịch vụ cửa hàng bán buôn đĩa compắc, máy quay đĩa, tệp tin âm nhạc có thể 
tải về được, nước uống trái cây và nước ép trái cây, đồ uống không chứa cồn và nước 
khoáng (đồ uống); dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, chất 
làm sạch cơ thể và kem đánh răng; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà 
phòng vệ sinh, chất làm sạch cơ thể và kem đánh răng.  

 

 
(210) 4-2017-37409 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

VINAPIA   (VN) 
Xóm Ngoài, thôn Hướng Xá, xã Quất 
Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; ca cao; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2017-37410 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Báo Tuổi Trẻ  (VN) 
Số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Các hoạt động văn hóa: triển lãm, hội thảo, ẩm thực.  

 

 
(210) 4-2017-37411 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH INTERCARE Việt 
Nam   (VN) 
02 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Son dưỡng môi; mặt nạ dưỡng da; son môi; sữa dưỡng thể; chế phẩm trang 

điểm; kem dưỡng da; kem chống nắng; kem làm trắng da; son bóng; dầu dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục 
đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2017-37412 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.6; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá, xám xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thường Nhật  
(VN) 
06 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; vận tải bằng tàu thuyền; 
hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; vận tải bằng du thuyền; vận tải đường 
sông; dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

(210) 4-2017-37413 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.6; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thường Nhật  
(VN) 
06 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2017-37414 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.4.4; 13.1.6; 14.5.21; 

14.5.23 

(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HIKARI  (VN) 
Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động, máy báo động bằng âm thanh; nhật ký điện tử; 

thiết bị báo động; máy trả lời tự động; pin để thắp sáng, ắc quy cho thắp sáng; pin điện, ắc 

quy điện; pin điện, cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ; hộp pin, hộp ắc quy; thiết bị nạp ắc 

quy, thiết bị sạc pin; đèn nháy (tín hiệu ánh sáng), đèn nháy (đèn tín hiệu); chip (mạch 

tích hợp), vi mạch (mạch tích hợp), vi mạch (mạch IC); dây dẫn điện; bảng điều khiển 

(điện); bộ nối điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; 

công tắc điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); bộ ngắt 

mạch điện; cáp dẫn điện; vật liệu cho mạnh điện chính (dây, dây cáp); bóng đèn chớp 

(nhiếp ảnh); đèn chớp (tín hiệu phát sáng); đèn chớp (nhiếp ảnh); cầu chì; bộ pin 

ganvanic, bộ pin điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện, bộ điều chỉnh (biến đổi) ánh sáng 

(điện); đi-ốt phát quang (LED); pin để thắp sáng, ắc quy cho thắp sáng; chấn lưu đèn; ray 

điện để gá lắp đèn đánh dấu; thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu).  

 

Nhóm 11: Bộ chống lóa mắt cho ôtô (phụ kiện của đèn), thiết bị chống lóa mắt dùng cho 

ôtô (phụ kiện của đèn); thiết bị chống chói cho xe cộ (phụ kiện của đèn), bộ chống chói 

cho xe cộ (bộ phận của đèn); đèn ôtô (chiếu sáng); đèn dùng cho xe đạp, đèn xe đạp; đèn 

trần, đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm, đèn treo; đèn xoắn, đèn uốn; đèn dùng khi lặn, đèn 

lặn; đèn điện; đèn điện dùng cho cây Noel; đèn chiếu sáng; đèn pin (đèn để soi sáng); đèn 

pha dùng cho ôtô, đèn pha xe ôtô; vỏ đèn; thông phong đèn, bóng đèn dầu, chụp đèn; bầu 

thủy tinh của đèn; chao đèn; măng xông đèn; chụp phản quang của đèn; chụp đèn; đèn; 

chao đèn; đèn chỉ dẫn hướng đi ôtô; giá đỡ chụp đèn; bóng đèn; bóng đèn tín hiệu chỉ 

hướng dùng cho xe cộ; bóng đèn điện; bộ khuếch tán ánh sáng, thiết bị khuếch tán ánh 

sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (Led); hệ thống chiếu sáng và thiết bị 

chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; hệ thống chiếu sáng cho phương tiện hàng 

không; đèn dùng khi lặn, đèn lặn; đèn cho xe ôtô; đèn cho xe cộ; đèn điện, đèn cho cây 

Noel; đèn thợ mỏ; đèn xe máy; chụp phản quang của đèn; đèn phản quang cho xe cộ, vật 

phản quang cho xe cộ; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu rọi; đui 

đèn điện; đèn đứng; đuốc để soi sáng, đèn pin chiếu sáng; đèn tia cực tím không dùng cho 

mục đích y tế; đèn pha xe cộ; đèn phản quang của xe cộ, vật phản quang cho xe cộ; thiết 

bị chống lóa mắt dùng cho xe cộ.   
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(210) 4-2017-37415 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.15.15; 1.7.6 

(591) Xanh nước biển, xanh da trời, cam, cam 

đỏ, đỏ, cam vàng, vàng chanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng tái 
tạo Miền Nam  (VN) 
Phòng 604, chung cư Nguyễn Tri 

Phương, số 7A, Thành Thái, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi đốt đa nhiên liệu (rắn); nồi hơi đốt dầu, gas, khí; nồi hơi tầng sôi; nồi 

hơi thu hồi nhiệt thải; nồi hơi điện; các bộ phận và linh kiện dùng cho tất cả các sản phẩm 

kể trên. 
 

 
(210) 4-2017-37416 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Năng Lượng Tái 
tạo Miền Nam   (VN) 
Phòng 604, chung cư Nguyễn Tri 

Phương, số 7A, Thành Thái, phường 14, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Nồi hơi đốt đa nhiên liệu (rắn); nồi hơi đốt dầu, gas, khí; nồi hơi tầng sôi; nồi 

hơi thu hồi nhiệt thải; nồi hơi điện; các bộ phận và linh kiện dùng cho tất cả các sản phẩm 

kể trên. 
 

 
(210) 4-2017-37417 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 19.11.1; A5.3.13; 26.1.2; 26.11.3 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lam, 

vàng đất, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Phú  (VN) 
Cao Trung, Đức Giang, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược: viên đen tóc; viên đại bổ thận.  
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(210) 4-2017-37418 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Ngôi Nhà Đông Dương  
(VN) 
51 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh 
Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý các 

căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách 
sạn, nhà trọ).  

 

 
(210) 4-2017-37419 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.1; A1.1.10; 

A1.1.20 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, xanh lá, xanh 

dương, tím, hồng 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ 
THUMBTELLING  (VN) 
EE2 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Đất sét dùng để nặn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh đất sét dùng để nặn. 
 

 
(210) 4-2017-37420 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A1.1.10 
(731) Hộ kinh doanh Hà Trọng Hải  

(VN) 
118/2A Nguyễn Văn Bứa, ấp 1, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: má phanh xe gắn máy (bố thắng xe gắn máy); bộ 
nhông, xích (sên); đĩa (dĩa) xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2017-37421 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ bao bì 
Bảo Tín  (VN) 
72 đường số 5, khu phố 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa (túi nhựa) dùng để gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao 

gói; túi nilon (dùng để bao gói hàng hoá).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in trên bao bì nhựa; dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2017-37422 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Phát triển Đông Dương  (VN) 
Số 17, lô B, đường số 1, khu dân cư Phú 
Mỹ, khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị xoa bóp, ghế massage. 

 

 
(210) 4-2017-37423 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.7.25; 26.3.4 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu, xám nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất Công 
nghiệp Việt D.E.L.T.A  (VN) 
20/5 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm sau: trái dừa (trái cây), nước dừa, 
cơm dừa khô, sữa dừa nguyên chất, thạch dừa, sữa bột dừa, mứt dừa sợi, mứt dừa khô, 
than bùn dừa, dừa nạo sợi, than dừa, than dừa shisha, than hoạt tính, dừa thịt, vảy dừa, cồi 
dừa khô, mặt nạ làm đẹp, bột khoai mì khô, sắn nghiền tươi đông lạnh, tinh bột sắn biến 
tính, sắn lát, sắn viên, bột khoai mì, bột khoai mì phế phẩm, khoai mì tươi, lá sắn đông 
lạnh, lá sắn tươi, trái cây tươi, quả hạch [trái cây], hạt lạc (đậu phụng), gia vị như: củ tỏi, 
gừng, nghệ, ớt, xả, hành, hoa hồi, riềng, lá gia vị, đậu khấu thơm, quế, thủy hải sản tươi 
sống, thủy hải sản đã qua chế biến hoặc bảo quản, gân bò, thịt bò, gân lợn, thịt lợn, da 
rắn, da trăn, rau tươi, rau củ tươi, nấm tươi, nấm đã được bảo quản, cây lô hội, gấc, khoai 
lang, rong biển, thức ăn gia súc, thức ăn đóng bánh cho gia súc, bã rượu cho thức ăn động 
vật, dầu có thể ăn được, dầu cá, dầu thơm không dùng cho mục đích y tế, tinh dầu, hương 
liệu [tinh dầu], bột hoàng tinh, tinh bột gạo, bột gạo nếp, bột tôm khô.  

 

 
(210) 4-2017-37424 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH 3W Clinic Việt 
Nam  (VN) 
Số 28 Cầu Đất, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa 

thuốc. 
 

 
(210) 4-2017-37425 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm CHQ  
(VN) 
Cụm 8, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37426 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm CHQ  
(VN) 
Cụm 8, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
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(210) 4-2017-37427 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm CHQ  
(VN) 
Cụm 8, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37428 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm CHQ  
(VN) 
Cụm 8, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2017-37429 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JPK Võ  (VN) 
379 Ông ích Khiêm, phường Hải Châu 
II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn chiếu sáng, gạch, thiết bị vệ sinh, thảm, thiết bị bếp.  

 

 
(210) 4-2017-37430 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.17.25; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Đỏ, đen. 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12 NE Moses Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao, câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức cuộc thi sắc 

đẹp; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo khiêu vũ, yoga và các 
môn thể thao, thể hình khác; dịch vụ đào tạo người mẫu.  
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(210) 4-2017-37433 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Thành  (VN) 

Xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 
Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay thịt (dùng điện). 
 

Nhóm 09: Máy thu hình (tivi).  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi lẩu điện; nồi áp suất điện; bình đun siêu tốc; bếp hồng 
ngoại; bếp từ; bếp gas; tủ lạnh; máy lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; quạt hơi nước.  

 

 
(210) 4-2017-37434 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại ORIENT SPORT Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, ngõ 193/64/50, đường Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép, quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2017-37435 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.3; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây đậm, nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Việt Hà 
Gia Lai  (VN) 
89 Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
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(210) 4-2017-37437 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 3.9.21 
(591) Đỏ đô, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Như Chí   (VN) 
90 Trần Quý Cáp, phường Đức Long, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Trai, sò, ngao, không còn sống; tôm, không còn sống; cá đã lạng xương, thăn 

cá đã bỏ xương, phi-lê cá; cá, không còn sống; tôm hùm, không còn sống; cá nhuyễn 
dạng sệt. 

 

 
(210) 4-2017-37439 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 26.13.25; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Xanh da trời trung tính, xanh nước biển 

đậm, xanh nước biển trung tính. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên TARAVŨ   (VN) 
Số 15 ngõ 343 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý hành chính tổng hợp, dịch vụ chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 36: Tư vấn về tài chính, tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 41: Tư vấn về giáo dục, dịch vụ dịch thuật.  
 

Nhóm 45: Tư vấn về pháp luật.  
 

 
(210) 4-2017-37442 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1779 

(210) 4-2017-37443 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy    (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37445 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1 
(591) Đen, hồng, xám. 

(540) 

  

(731) Đào Thị Thu Hà  (VN) 
54 phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu; thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2017-37446 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đào Thị Thu Hà  (VN) 
54 phố Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu; thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2017-37447 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH DAICHI Việt Nam  

(VN) 
Số 9, ngõ 444, phố Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; má phanh dùng cho xe cộ; lốp cho bánh xe cộ; gương chiếu hậu; xích 
xe máy; động cơ xe máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ôtô, xe máy, xe đạp điện.  

 

 
(210) 4-2017-37448 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hòa Cát   (VN) 
Đội 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37449 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.16; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH Khoa Thành  

(VN) 
Khu dân cư Tân Tiến, phường Tân 
Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm (còn sống); cá (còn sống); con trai [còn sống]; động vật sống; vật nuôi 

gây giống.  
 

 
(210) 4-2017-37450 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.1.1; 3.9.16 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Vũ 

Anh Hiếu  (VN) 
Xóm 2 thôn Tân Thắng (tại nhà ông Vũ 
Văn Kết), xã Tiên Hưng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Tôm (còn sống); động vật sống; vật nuôi gây giống.  
 

 
(210) 4-2017-37451 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.11.5; 26.3.1; 6.1.2; 26.3.4 

(591) Xanh da trời, đỏ, đen, trắng. 

(731) Hợp tác xã sản xuất nấm và 
thương mại Núi Trà  (VN) 
Thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, 

huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau tươi; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2017-37452 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.13; A5.7.23; A26.11.13; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp, thủy 
sản Bàng La  (VN) 
Phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; trái cây tươi [đặt trong giỏ]; quả táo tươi; quả cà chua tươi; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2017-37453 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.9.12; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh - dịch vụ nông nghiệp 
Hợp Thành   (VN) 
Xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; quả bí, tươi.  
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(210) 4-2017-37454 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 

(591) Xanh dương, vàng, nâu, trắng. 

(731) Hợp tác xã sản xuất, kinh 
doanh và dịch vụ nông 
nghiệp Chiêu Viên   (VN) 
Xóm 3, thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, 

huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Trứng vịt; trứng gà.  
 

 
(210) 4-2017-37455 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A3.9.24; 3.7.7; 3.7.16; 5.9.24 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, nâu, 

xám, đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH kinh doanh - 
xăng dầu An Hòa  (VN) 
Khu Đảo Bầu (tại nhà ông Bùi Minh 

Họa), xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; trái cây tươi [đặt trong giỏ]; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2017-37456 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.21; 26.1.2; 25.5.2; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh - dịch vụ nông nghiệp 
Liên Khê  (VN) 
Xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi.  
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(210) 4-2017-37457 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 5.9.3; A5.1.8; 26.1.1; 1.15.11; 

A6.19.16 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng đậm, nâu. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Toàn 

Thắng  (VN) 
Xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Khoai tây tươi; rau tươi; quả tươi.  

 

 
(210) 4-2017-37458 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PASSION PLUS  
(VN) 
12 Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; chăm sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2017-37459 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; 2.1.1; 26.1.1; 25.1.25; 24.11.14; 

A9.7.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Lê Kỳ Quang  (VN) 

Số 44C tập thể Viện Mác-LêNin, tổ 3, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo, hạt cà phê nguyên chất.  
 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm cà phê 
nhân tạo, hạt cà phê nguyên chất. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng café, đồ uống. 
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(210) 4-2017-37460 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh lá cây, xanh 

dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Học Viện 
Phong Thủy Ngũ Hành  (VN) 
Số 40 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đá quý, đồ trang sức, ngọc trai.  

 

 
(210) 4-2017-37461 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Nông nghiệp 

Đông Á  (VN) 
Số 75 đường TX31, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2017-37462 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A5.3.15; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Thị Thanh Tơ  (VN) 
165/7F Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt vừng (mè), hạt é, bo bo, lạc (đậu phộng), đậu xanh và đậu các 

loại.  
 

 
(210) 4-2017-37463 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Rio Retail 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 5, số 7 ngõ Chùa Nền, đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, ấn phẩm in ấn (dùng cho các cửa hàng bán lẻ), quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2017-37464 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Dương Xanh  (VN) 
31/4D tổ 10, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống], rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 

 
(210) 4-2017-37465 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 26.4.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Dương Xanh   (VN) 
31/4D tổ 10, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống], rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 

 
(210) 4-2017-37466 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh nước biển, da cam, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Châu Lan Quốc 

TẾ  (VN) 
Tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước [dùng cho gia đình]; thiết bị của máy lọc nước; lõi lọc dùng cho 
hệ thống lọc nước; hộp lọc (dùng cho máy và thiết bị lọc nước); bình lọc nước; bình nóng 
lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-37467 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, nâu. 
(731) Công ty TNHH Châu Lan Quốc 

TẾ  (VN) 
Tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đệm cao su; đệm cao su thiên nhiên; đệm lò xo; đệm bông.  

 

 
(210) 4-2017-37468 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SUMOTO SEIBIKI SEISAKUSHO CO., 

LTD  (JP) 
1-4-6 Uyama, Sumoto-shi, Hyogo, 656-
0012 JAPAN  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy xịt rửa áp suất cao. 

 

 
 

(210) 4-2017-37469 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MEDIATEK INC.  (TW) 

Science-Based Industrial Park, No. 1, 
Dusing Rd. 1st, Hsin-Chu TAIWAN 300

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; bộ chip, cụ thể là bộ chip bán dẫn chủ yếu bao gồm các chip 

bán dẫn; mạch tích hợp và bộ phận lắp ráp bảng mạch; chip bán dẫn; bảng mạch in; điện 
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thoại di động; chương trình máy tính đọc các thiết bị âm thanh và/hoặc video, chương 
trình máy tính kết nối thiết bị điện tử tiêu dùng với thiết bị giao tiếp không dây, chương 
trình máy tính để điều khiển và sử dụng mạch tích hợp; phần mềm đọc âm thanh và/hoặc 
video; thiết bị đọc âm thanh và/hoặc video, cụ thể là đầu DVD, đầu đĩa quang; phần mềm 
và chương trình máy tính dùng cho thiết bị liên lạc, cụ thể là chương trình và phần mềm 
giúp kết nối/liên lạc từ xa cục bộ hoặc toàn cầu giữa các thiết bị điện tử tiêu dùng, các 
thiết bị giao tiếp không dây, trạm cơ sở, và/hoặc tiện nghi/thiết bị viễn thông; phần mềm 
máy tính giúp người dùng các thiết bị liên lạc truy cập các cơ sở dữ liệu và mạng máy tính 
toàn cầu; phần mềm máy tính giúp truyền dữ liệu giữa các thiết bị liên lạc di động; phần 
mềm trò chơi máy tính dành cho các thiết bị liên lạc; chương trình và phần mềm trò chơi 
máy tính  giúp người dùng chơi trò chơi với điện thoại di động. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; thiết kế mạch tích hợp cho người 
khác; thiết kế chip bán dẫn cho người khác; dịch vụ cố vấn liên quan đến việc thiết kế các 
thiết bị liên lạc và điện tử không dây (bao gồm điện thoại di động); dịch vụ cố vấn liên 
quan đến việc thiết kế các thiết bị liên lạc và điện tử không dây (bao gồm điện thoại di 
động) để dùng với hệ thống liên lạc và máy tính. 

 

(210) 4-2017-37470 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.1; 26.15.15; 26.15.1
(591) Đen, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi Nhà Thủ 
Công  (VN) 
53A Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm chế biến (khô bò, khô gà, da heo sấy, rong biển 

sấy, khoai tây sấy, trái cây sấy, hạt sấy, cơm cháy, bánh pía, sô cô la, bột cacao, mứt, mật 
ong), gia vị (tương ớt, nước mắm), đồ uống (bia, trà, cà phê), đồ gốm cho mục đích gia 
dụng, đồ trang trí bằng sứ, đồ thủy tinh dùng để chứa đựng, thớt, bản đồ, đèn chiếu sáng, 
tạp dề, kéo cắt bấc nến, đèn phun tinh dầu [thiết bị khử mùi không khí], pin điện, bảng gỗ 
có gắn nam châm [văn phòng phẩm], gối, lót cốc, phụ kiện máy ảnh (dây đeo, đèn nháy 
giá ba chân, gậy chụp hình, túi đựng máy ảnh, bộ lọc nhiếp ảnh), giá đỡ dùng cho điện 
thoại, lọ hoa, chậu cây, cây xanh (cây kiểng), tinh dầu, nến thơm, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, chế phẩm làm sạch da, mặt nạ làm đẹp, kem đánh răng, son môi, chế phẩm 
chống nắng, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc, phấn trang điểm, nước xịt phòng, trang 
sức và phụ kiện (bông tai, nhẫn, vòng đeo tay, cái cài áo, băng đô, cột tóc), túi xách, gấu 
bông, sổ tay, bưu thiếp bằng gỗ, áp phích bằng gỗ, khung tranh ảnh, bìa bọc hộ chiếu, kẹp 
giấy, hộp diêm, ba lô, bóp ví, bao tay thời trang, quần áo thời trang, giày dép, thắt lưng 
[trang phục], dây đeo đồng hồ, móc chìa khoá, thiếp chúc mừng, tập an bom, sáp [nguyên 
liệu thô], ốp lưng điện thoại, tấm che mắt khi ngủ, cái ô (dù), miếng dán giấy dính có ảnh, 
trò chơi cờ, bài lá. 
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(210) 4-2017-37471 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; 26.1.2; A26.1.18; 26.15.25 
(731) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn có gắn máy phát điện-động cơ; động cơ dùng khí đốt không dùng cho 

xe cộ mặt đất; động cơ điezen không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ đốt trong, không 
dùng cho xe cộ mặt đất; đầu máy kéo không dùng điện, không dùng cho xe cộ mặt đất, 
không phải là cối xay nước và cối xay gió; máy phát điện thủy lực; máy phát điện-động 
cơ; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; động cơ dòng xoay chiều và động cơ dòng một 
chiều [không bao gồm động cơ cho xe cộ mặt đất nhưng bao gồm các bộ phận cho bất kỳ 
động cơ dòng xoay chiều và động cơ dòng một chiều]; máy phát điện xoay chiều [máy 
dao điện], đai truyền của máy phát điện và chổi than của máy phát điện; máy phát điện 
một chiều; máy bơm nhiên liệu cho động cơ xe cộ mặt đất; máy bơm dầu cho động cơ xe 
cộ mặt đất, quạt làm mát cho động cơ; máy kéo (người dùng đi phía sau) dùng cho mục 
đích nông nghiệp; máy gặt đập liên hợp; máy gặt và bó; máy thu hoạch; máy cấy lúa; máy 
xới chạy điện; máy rải phân; máy gặt [máy nông nghiệp]; máy cắt cỏ, máy cấy rau củ; 
máy gieo hạt [máy móc]; máy thu hoạch rau củ; máy đánh bóng gạo [dùng điện]; máy xát 
gạo; máy phun; máy đập lúa; máy đóng gói rau củ; máy khử trùng đất, máy nhổ cỏ; máy 
sấy khô vụ thu hoạch; máy nông nghiệp và công cụ nông nghiệp, trừ dụng cụ thao tác thủ 
công; máy xén cỏ và lưỡi dao cho máy cắt cỏ; máy xén cỏ người lái; máy đào sâu [máy 
xúc đất]; máy xúc lật hạt mài; máy xúc bánh lốp; máy đóng cọc vào đất; máy khoan đất; 
máy cạp đất; máy đầm; máy xây dựng, xẻng xúc của máy, xe ủi đất (xe xúc đất), máy 
nghiền, đầu mũi khoan [bộ phận của máy], mũi khoan [bộ phận của máy]; máy và thiết bị 
xây dựng dân dụng; máy và thiết bị chất-dỡ hàng; ổ bi [bộ phận của máy]; trục, trục xe 
hoặc trục quay [không dùng cho xe cộ mặt đất], trục cho máy; trục quay; trục, khớp nối 
hoặc bộ nối [máy móc, không dùng cho xe cộ mặt đất]; cơ cấu giảm tốc [không dùng cho 
xe cộ mặt đất]; cơ cấu thay đổi tốc độ [không dùng cho xe cộ mặt đất]; vòng xích [không 
dùng cho xe cộ mặt đất]; cam [không dùng cho xe cộ mặt đất]; bánh răng hoặc bánh răng 
truyền động [không dùng cho xe cộ mặt đất]; đai truyền động điện [không dùng cho xe cộ 
mặt đất]; khớp truyền động bánh răng và bộ truyền động điện [không dùng cho xe cộ mặt 
đất]; lò xo [bộ phận của máy]; giảm xóc [bộ phận của máy]; phanh, bộ phận của máy 
không dùng cho xe cộ mặt đất; van [bộ phận của máy]; bugi đánh lửa cho động cơ đốt 
trong, đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; đầu xi lanh cho động cơ; pít-tông cho xi 
lanh; máy lọc dầu cho động cơ và đầu máy; máy lọc không khí cho động cơ và đầu máy; 
máy làm sạch không khí cho động cơ và đầu máy; xích truyền động, không dùng cho xe 
cộ mặt đất; cơ cấu truyền động điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; đai truyền động cho 
máy móc; băng tải [máy móc]; dây xích cho máy nông nghiệp, cho máy xây dựng và máy 
xây dựng dân dụng; vấu trồng lúa cho máy cấy lúa; vấu canh tác cho máy cấy lúa; bơm 
[máy móc]; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy bơm nước [máy móc]; 
bộ ngưng tụ khí; bơm dùng cho động cơ làm mát; máy nghiền đập rác; máy nghiền vụn 
rác thải của nghề làm vườn; lưỡi nghiền đập cho máy nghiền đập rác; trục cán [bộ phận 
của máy]; máy bán hàng tự động. 
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(210) 4-2017-37472 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.8 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) PLAYME TOYS INTERNATIONAL 

CORPORATION  (TW) 
1F., No.309, Huludun 1St St., Fengyuan 
Dist., Taichung City 420, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế, kệ sách; giường ngủ; giường em bé; ghế làm việc; ghế tập đi cho trẻ 
sơ sinh; ghế cao cho trẻ sơ sinh; tủ đựng đồ chơi; đồ đạc; cũi cho trẻ sơ sinh; nôi có mui 
bằng mây đan; giá đỡ để thay tã cho trẻ em; đồ trang trí bằng gỗ; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gỗ; khung ảnh; hộp bằng gỗ; hộp thư bằng gỗ; giá treo áo khoác; hộp làm ổ cho vật 
nuôi gia đình.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; con quay (đồ chơi); ngựa gỗ bập bênh (đồ chơi); nhà búp bê (đồ 
chơi); đồ chơi phát nhạc; trò chơi ghép hình; đồ chơi tạo tiếng nhạc; đồ chơi nhạc cụ; quả 
bóng hơi để chơi; hình khối lắp ghép (đồ chơi); đồ chơi lúc lắc; mô hình xe cộ (đồ chơi); 
bộ đồ chơi với thẻ giấy; xe ba bánh cho trẻ em (đồ chơi); đồ chơi phát nhạc chuông; cầu 
thăng bằng (đồ chơi); bóng cho trò chơi; bài lá; bộ trò chơi dạng bàn cờ; đồ trang trí cho 
cây thông giáng sinh, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2017-37473 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6; A5.5.20; 26.1.1; 1.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 
(731) Chung Thị Kim Ngân  (VN) 

Số 154, khu phố 2, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà (chè); bán buôn bán lẻ trà (chè); xuất nhập khẩu trà (chè). 
 

 
(210) 4-2017-37474 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Huynh 

Hạnh  (VN) 
124/2BC, ấp Bình Chiến, thị trấn Bình 
Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: tổ yến sào, sản phẩm chế biến từ tổ yến; bán buôn, bán lẻ: tổ yến sào, 
sản phẩm chế biến từ tổ yến; xuất nhập khẩu: tổ yến sào, sản phẩm chế biến từ tổ yến. 

 

 
(210) 4-2017-37475 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; A15.9.11; 26.1.1; A26.1.18; 

A26.11.8 
(591) Trắng, xám, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Long Vũ  (VN) 
279 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; màn hình máy vi tính; bàn phím máy vi tính; loa dùng cho máy vi 

tính; con chuột máy vi tính; phần mềm máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại máy vi tính, linh kiện máy tính, máy in, máy scan (máy 
quét), thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, ổn áp, thiết bị lưu trữ dữ liệu (UPS), dây điện 
cáp diện, các loại máy văn phòng, màn hình máy vi tính, bàn phím máy vi tính, loa dùng 
cho máy vi tính, con chuột máy vi tính, phần mềm máy vi tính; quảng cáo để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2017-37476 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Formula  (VN) 
Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm dùng cho mục đích y tế; kem bôi da dùng cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37477 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.5.3; 1.13.1; A26.11.12 
(731) OPERATION SMILE, INC.  (US) 

3641 Faculty Boulevard, Virginia Beach, 
VA 23453, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp các chương trình đào tạo về chuyên môn và chăm sóc sức khỏe liên 
quan đến việc điều trị và chỉnh sửa dị tật khuôn mặt và việc chăm sóc có liên quan, bao 
gồm quy trình phẫu thuật sọ, quy trình phẫu thuật mặt, phẫu thuật tạo hình và việc chăm 
sóc hậu phẫu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, cụ thể là điều trị và chỉnh sửa dị tật khuôn mặt và việc chăm sóc 
có liên quan, bao gồm quy trình phẫu thuật sọ, quy trình phẫu thuật mặt, phẫu thuật tạo 
hình và việc chăm sóc hậu phẫu. 

 

 
(210) 4-2017-37478 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) KOREA OIL SEAL CO., LTD.  (KR) 

2-13, Soraji-ro 195 Beon-gil, Paju-si, 
Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Cụm má phanh dùng cho xe cộ; xi-lanh của phanh dùng cho xe cộ; gioăng làm 

kín dạng vòng tròn có tiết diện là hình tròn (còn gọi là gioăng O-rings) dùng cho ô tô; 
đệm kín dầu (còn gọi là phốt dầu) dùng cho ô tô; động cơ ô tô; ô tô. 

 

 
(210) 4-2017-37479 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FIRST CODE ACADEMY LIMITED  

(HK) 
Unit 302-305, Hollywood Centre, 233 
Hollywood Road, Sheung Wan, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ giáo dục, cụ thể là giáo dục trong lĩnh vực khoa học máy tính, lập 

trình và giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán) cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2017-37480 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Trắng, cam, đen 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Minh  (VN) 
4.6 lô B chung cư Nguyễn Trung Hiếu, 
590 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị tái tạo 

âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2017-37481 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Hồng Minh  (VN) 
4.6 lô B chung cư Nguyễn Trung Hiếu, 

590 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị tái tạo 

âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2017-37482 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Minh  (VN) 
4.6 lô B chung cư Nguyễn Trung Hiếu, 

590 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị tái tạo 

âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh. 
 

 
(210) 4-2017-37483 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.4; 26.4.4; 26.7.25 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Hồng Minh  (VN) 
4.6 lô B chung cư Nguyễn Trung Hiếu, 

590 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; micrô; bộ khuếch đại âm thanh; máy thu thanh và thu hình; thiết bị tái tạo 

âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh. 
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(210) 4-2017-37484 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dệt may 
Kanata  (VN) 
D8/14A đường Trịnh Như Khuê, ấp 4, xã 

Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-37485 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) THER-A-PEDIC ASSOCIATES, INC.  

(US) 

103 College Road East, Second Floor 

Princeton, New Jersey 08540 U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo; đệm phụ đặt lên trên đệm giường để tạo ra độ êm thích hợp cho 

người nằm. 

 

Nhóm 24: Tấm bảo vệ đệm; chăn; chăn lông vũ trần. 
 

 
(210) 4-2017-37487 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Dinh  (VN) 
31 Lê Văn Thuyết, phường Kênh Dương, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ yến, yến sào, yến ăn được, các sản phẩm chế biến từ yến sào; xuất 

nhập khẩu yến sào, thực phẩm dinh dưỡng.  
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(210) 4-2017-37488 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) AIWA CORPORATION  (US) 

965 West Chicago Avenue Chicago 

Illinois 60642 the United States 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình; bộ điều hưởng thiết bị thu hình; ống tai nghe; tai nghe; tai 

nghe được gài vào phần ngoài của tai; loa âm thanh; máy thu thanh; hộp chuyên dụng 

thích hợp cho thiết bị âm thanh tại nhà; các sản phẩm điện tử tiêu dùng, cụ thể là loa âm 

thanh, loa, thiết bị phát lại âm thanh điện tử; thiết bị phát lại âm thanh điện tử cùng với loa 

và đèn; dây cáp âm thanh; tai nghe âm thanh, loa, tai nghe âm thanh nổi; bộ khuếch đại 

âm thanh; bộ điều hưởng; trạm điện tử kết nối các thiết bị ngoại vi; thiết bị điện và điện tử 

cho việc điều khiển từ xa bộ khuếch đại âm thanh, loa âm thanh, máy thu thanh, hệ thống 

âm thanh giải trí tại gia đình, bộ dịch mã âm thanh, bộ dịch mã video, loa, bộ nguồn và 

thiết bị thu hình; pin lithium-ion. 
 

 
(210) 4-2017-37489 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH Senspark   (VN) 
292 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 

tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình trò chơi trên máy vi tính; 

phần mềm trò chơi điện tử; chương trình vận hành máy vi tính, đã được ghi. 
 

 
(210) 4-2017-37490 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 

Xianchaqiao Town, Shaodong District, 

Hunan Province, China 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; hợp kim của kim loại thường; thép xây dựng; thép tấm; thép cuộn; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2017-37491 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) WANG XIAO YANG  (CN) 

No. 121, Daotang Area, Daijing Village, 
Xianchaqiao Town, Shaodong District, 
Hunan Province, China 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; hợp kim của kim loại thường; thép xây dựng; thép tấm; thép cuộn; vật 

liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-37492 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hoàng Xuân Hoan  (VN) 

Số 126, phố Triệu Việt Vương, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2017-37493 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Senspark  (VN) 

292 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 

tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình trò chơi trên máy vi tính; 
phần mềm trò chơi điện tử; chương trình vận hành máy vi tính, đã được ghi. 

 
 

(210) 4-2017-37494 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vồi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho 
việc sử dụng trong y tế: thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2017-37495 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fatado Việt 
Nam  (VN) 
Khu 3, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37496 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.21; 5.7.16; A5.7.23; 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng đồng, xám 
(731) Công ty cổ phần du thuyền 

Big Bay Việt Nam  (VN) 
Thôn Tự Lập (nhà bà Nguyễn Thị Hà 
Tiến), xã Đặng Cương, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du thuyền nghỉ dưỡng; dịch vụ tham quan bằng du thuyền. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-37497 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.15; 5.3.11; A5.3.13; 

3.7.17 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Brita Việt 

Nam  (VN) 
Số 30/15/4, phố Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; tinh dầu; dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm đánh răng; dầu gội đầu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất sát trùng; chế phẩm để tắm dùng cho 
mục đích y tế; cao dán; đồ uống y tế. 

 

 
(210) 4-2017-37498 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; A9.7.22; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH tư vấn du học 

AOA  (VN) 
99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (trường học); tư vấn đào tạo (du học). 

 

 
(210) 4-2017-37499 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Quang Thanh  (VN) 

7B đường 22, khu phố 11, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng cung cấp các món ăn từ chim cút. 

 

 
(210) 4-2017-37500 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH KOKUDAI Việt 

Nam  (VN) 
283/68 + 70 đường Cách Mạng Tháng 
Tám, phường 12, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (trường học); đào tạo các khóa học trực tuyến; đào tạo 

nghiệp vụ (ngắn hạn).  
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(210) 4-2017-37501 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Tuệ Cát  (VN) 

Số 1, đường 53, khu phố 3, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 17: Bạc cao su đỡ trục chân vịt (lõi kim loại vỏ cao su); cao su và cáo sản phẩm chế 

biến từ cao su như: ron(Gioăng), khớp nối (dùng để lèn chặt, bịt kín hoặc chống rỉ), ống, 
các bộ phận máy móc bằng cao su (dùng trong máy công nghiệp hoặc tàu thuyền, xe cộ). 

 

 
(210) 4-2017-37502 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.4.24; A3.4.25; A3.4.2; 11.3.14 
(591) Vàng, vàng đậm, cam, xanh dương, đen, 

xám, xanh dương nhạt, nâu, nâu đậm, 
tím, trắng 

(731) Công ty cổ phần ẩm thực 
Chảo Đỏ  (VN) 
62 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quầy thức ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; cung cấp suất ăn công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-37503 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hộp 

Làm Đẹp  (VN) 
Tầng 46 Tòa tháp tài chính Bitexco, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2017-37504 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2017-37505 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Thuỳ An  (VN) 
225 ỷ Lan Nguyên Phi, phường Hòa 
Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi, hoa khô, cây kiểng, phụ kiện ngành hoa, sôcôla, gấu bông, 

bánh kem, mỹ phẩm, rượu, nước hoa, hàng trang sức, túi xách, ví (bóp), tranh (ảnh), hoa 
vải, hoa giả.  

 

 
(210) 4-2017-37506 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang   (VN) 
Số 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 

bánh kẹo.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước khoáng [đồ 
uống]; chế phẩm để làm đồ uống; mật hoa quả, không có cồn; nước uống có gaz.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến bán hàng; tổ chức sự kiện cho mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 
chúng.   
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; đại lý cho thuê bất động sản; đầu tư tài chính.   

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường bộ; vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; vận 
chuyển hàng hóa đường hàng không; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; điều 
hành chuyến du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức sự kiện trong lĩnh 
vực giải trí (hội nghị, hội thảo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí].   
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quản cà phê; quán bar. 

 

 
(210) 4-2017-37507 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 
Số 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đố uống trên cơ sở trà; 

bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước khoáng [đồ 
uống]; chế phẩm để làm đồ uống; mật hoa quả, không có cồn; nước uống có gaz.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến bán hàng; tổ chức sự kiện cho mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 
chúng.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; đại lý cho thuê bất động sản; đầu tư tài chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường bộ; vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; vận 
chuyển hàng hóa đường hàng không; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; điều 
hành chuyến du lịch.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức sự kiện trong lĩnh 

vực giải trí (hội nghị, hội thảo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các cuộc thi 

[giáo dục và giải trí].   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán bar.  
 

 
(210) 4-2017-37508 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 6.1.2; 26.3.23; 26.1.2 

(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 
Trang   (VN) 
Số 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 

bánh kẹo.   

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước khoáng [đồ 

uống]; chế phẩm để làm đồ uống; mật hoa quả, không có cồn; nước uống có gaz.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến bán hàng; tổ chức sự kiện cho mục đích quảng cáo hoặc 

thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 

chúng.   

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 

bất động sản; đại lý cho thuê bất động sản; đầu tư tài chính.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về 

xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.   

 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường bộ; vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; vận 

chuyển hàng hóa đường hàng không; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; điều 

hành chuyến du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức sự kiện trong lĩnh 

vực giải trí (hội nghị, hội thảo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các cuộc thi 

[giáo dục và giải trí].   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán bar. 
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(210) 4-2017-37509 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.23; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang   (VN) 
Số 66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 

bánh kẹo.   
 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước khoáng [đồ 
uống]; chế phẩm để làm đồ uống; mật hoa quả, không có cồn; nước uống có gaz.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến bán hàng; tổ chức sự kiện cho mục đích quảng cáo hoặc 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quan hệ công 
chúng.   

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
bất động sản; đại lý cho thuê bất động sản; đầu tư tài chính.   

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về 
xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.   

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa đường bộ; vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; vận 
chuyển hàng hóa đường hàng không; vận chuyển khách du lịch; dịch vụ du lịch; điều 
hành chuyến du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức sự kiện trong lĩnh 
vực giải trí (hội nghị, hội thảo); sản xuất chương trình biểu diễn; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí].   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán bar. 

 

 
(210) 4-2017-37510 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 
sản xuất và thương mại Tân 
Đức Hàn   (VN) 
8 đường số 5 Cư xá Chu Văn An, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối [điện]; hộp đấu nối [điện]; hộp cầu dao điện [điện]; bộ đóng 

mạch điện; bộ nối [điện]; các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; bộ ngắt mạch điện; 

bảng điều khiển [điện]; đầu nối cho dây điện; bộ nối điện; đầu nối dây; cầu dao điện; 

bảng phân phối [điện]. 

 

Nhóm 11: Chụp đèn; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu sáng; thiết bị 

chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang. 

 

Nhóm 20: Hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2017-37511 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật điện 
sản xuất và thương mại Tân 
Đức Hàn    (VN) 
8 đường số 5 Cư xá Chu Văn An, phường 

26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh    

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đấu nối [điện]; bộ nối [điện]; các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; đầu 

nối cho dây điện; bộ nối điện; đầu nối dây. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 20: Hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; hộp bao bì bằng chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2017-37512 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty cổ phần Tân Việt ý  
(VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang 

Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp 

mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 

dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2017-37513 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 2.9.1; 24.17.20 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Nguyễn Thị Hảo   (VN) 

Thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, 
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến khô; bún khô; phở khô; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; món ăn đông 

khô với thành phần chính là gạo; mì sợi.  
 

 
(210) 4-2017-37514 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tân Việt ý  

(VN) 
Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang 
Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 
Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp 

mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; công trình xây dựng, không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: ngói, không bằng kim loại; 
vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với 
pin mặt trời; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng, không bằng 
kim loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2017-37515 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Fordays Co., Ltd.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  
 

 
(210) 4-2017-37516 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FORDAYS CO., LTD.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2017-37517 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ANKER TECHNOLOGY CO., 

LIMITED   (HK) 
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center, 610 Nathan Road, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; thiết bị sạc pin dùng trên xe cộ; thiết bị sạc pin được dùng với 

các thiết bị kết nối đám mây và điều khiển giọng nói đứng độc lập để tái tạo và truyền tải 
thông tin; thiết bị kết nối đám mây và điều khiển giọng nói để tái tạo và truyền tải thông 
tin bao gồm loa âm thanh thông minh có tính năng trợ lý cá nhân ảo; thiết bị kết nối đám 
mây để tái tạo và truyền tải thông tin; loa thông minh; thiết bị Hub kết nối các thiết bị tự 
động hóa trong nhà; loa âm thanh; thiết bị điều khiển tự động hóa dùng trong nhà; thiết bị 
truyền thông không dây; phần mềm máy tính; tai nghe (có băng chùm đầu); tai nghe nhét 
tai; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị điều khiển giọng nói; thiết bị điện tử cầm tay để tái 
tạo và truyền tải thông tin; thiết bị điện tử cầm tay để tái tạo và truyền tải thông tin bao 
gồm loa âm thanh thông minh có tính năng trợ lý ảo; loa; bộ điều khiển không dây; thiết 
bị truyền phát dữ liệu và giọng nói và thiết bị thu dữ liệu và giọng nói; giá đỡ điện thoại 
tích hợp giọng nói dùng trong xe ô tô; camera hành trình dùng cho xe cộ; camera hành 
trình tích hợp giọng nói dùng cho xe cộ; giá đỡ camera dùng cho xe cộ; giá đỡ camera 
tích hợp giọng nói dùng cho xe cộ.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền phát tập tin âm thanh và hình ảnh qua 
mạng; dịch vụ truyền phát trực tuyến nội dung đa phương tiện theo dòng; dịch vụ phát 
thanh truyền hình.  
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(210) 4-2017-37518 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FORDAYS CO., LTD.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2017-37519 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Fordays Co., Ltd.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2017-37520 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) FORDAYS CO., LTD.   (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

(210) 4-2017-37523 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; A24.15.5 
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, hukou, Hsinchu, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 
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(210) 4-2017-37524 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 25.5.25; A5.3.15;  
(591) Xanh nõn chuối, xanh lá cây, vàng, 

trắng, đen, nâu, đỏ 
(731) Hợp tác xã sản xuất và dịch 

vụ nông nghiệp Suối Đá  (VN) 
Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận 
Bắc, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo đen tươi (thịt lợn đen tươi); thịt heo đen đông lạnh (thịt lợn đen đông 

lạnh); thịt gà tươi; thịt gà đông lạnh.  
 

Nhóm 31: Động vật sống, cụ thể là: heo đen giống (lợn đen giống), heo đen lấy thịt (lợn 
đen lấy thịt), gà giống, gà lấy thịt.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thịt heo đen tươi (thịt lợn đen tươi), thịt heo đen đông lạnh 
(thịt lợn đen đông lạnh), thịt gà tươi, thịt gà đông lạnh, heo đen giống (lợn đen giống), heo 
đen lấy thịt (lợn đen lấy thịt), gà giống, gà lấy thịt; dịch vụ quảng cáo, quảng bá các sản 
phẩm từ heo đen (lợn đen) và gà.  

 

 
(210) 4-2017-37525 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; A24.15.8 
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, Hukou, 
Hsinchu, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-37526 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, Hukou, 
Hsinchu, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 
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(210) 4-2017-37527 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, Hukou, 
Hsinchu, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-37528 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, Hukou, 
Hsinchu, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-37529 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.3, Chung Hua Road, Hukou, 
Hsinchu, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe máy điện; xe chạy trên cát; xe đạp điện; ô tô; động cơ 

mô tô; động cơ xe máy; động cơ ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-37531 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Inner Mongolia Tianmu 

Industry(Group) Co., Ltd.   (CN)
101, Floor 1 To 4, Business Block b, 
Jnyunjayuan, Jinqiao Fourth Road, 
Saihan Sistrict, Hohhot City, Inner 
Mongolia Autonomous Region, China  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh có que cầm; kem lạnh; kem lạnh dạng hộp, bánh; sữa chua đông lạnh 
[dạng kem lạnh]; cà phê; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; đường; trà; đồ 
gia vị; chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2017-37534 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 4.5.3; 4.5.2; A11.3.3 
(591) Da cam, trắng, nâu đen 
(731) Công ty TNHH quốc tế Thiên 

Vương  (VN) 
Ki-ốt C230, khu phố cổ công viên Sun 
World Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin. 
 

 
(210) 4-2017-37535 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(731) Ping An Insurance (Group) 

Company of China, Ltd.  (CN) 
15-18F, Galaxy Center, Fuhua Road, 
Futian District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ghi thời gian; máy cân; dụng cụ đo; 

bảng thông báo điện tử; thiết bị cung cấp nguồn điện mang đi được (pin có thể sạc lại 
được); vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; thiết bị nghe nhạc cầm tay; thiết bị và 
dụng cụ quang học; pin điện. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ trung gian 
thương mại; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và 
dịch vụ; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; hệ thống hóa thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 

 

Nhóm 36: Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; định giá 
các tác phẩm nghệ thuật; quản lý bất động sản; môi giới, cụ thể là môi giới bảo hiểm; 
dịch vụ bảo đảm, cụ thể là bảo đảm tài chính; quyên góp quỹ từ thiện; ủy thác quản lý tài 
chính; cho vay theo bảo lãnh. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ phát sóng truyền thanh, truyền hình qua internet; 
gửi tin nhắn; dịch vụ hội thảo từ xa; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung 
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cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho 
người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
hội nghị truyền hình; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải về; dịch vụ giải 
trí; tổ chức xổ số; dịch vụ vườn bách thú; tổ chức và điều khiển hội nghị. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; kiểm soát chất 
lượng; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp dịch vụ thuê 
ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật;  thiết kế 
đồ họa nghệ thuật; thiết kế nội thất; thiết kế bao bì; thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên 
đường). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; vật lý trị liệu; dịch vụ nhà nghỉ 
dưỡng bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăn nuôi động vật; làm vườn; dịch vụ của chuyên gia 
nhãn khoa; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ hộ lý. 

 
Nhóm 45: Tư vấn về an ninh thực thể (người và tài sản); dịch vụ người đi kèm; cho thuê 
quần áo; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ soạn thảo tài 
liệu pháp lý; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án; dịch vụ tang lễ. 

 

 
(210) 4-2017-37536 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Trần Văn Chiến  (VN) 

Thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2017-37537 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

& thương mại PT Việt Nam  (VN)
Số 9 ngõ 72 phố Miếu Đầm, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng gia dụng: các loại cây chổi lau nhà, ấm đun siêu tốc, tủ 
gạo thông minh, thảm trong nhà, bình sắc thuốc, đèn sưởi, quạt điện, các mặt hàng về đồ 
nhựa. 

 

 
(210) 4-2017-37539 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 24.1.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, vàng đậm, 

vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Dược Thành  (VN) 
82 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng; mua bán trang thiết bị y tế; mua 

bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2017-37540 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu FUJI Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37542 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HP&C LTD.  (KR) 

12, Yeongdong-daero, 71-gil, Gangnam-
gu, Seoul, Korea, Republic of. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc; chế 

phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; dầu gội đầu, không chứa thuốc; nước hoa; 
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nước xức tóc cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà phòng, không chứa 
thuốc. 

 

 
(210) 4-2017-37544 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xám, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Gạch 
Khương Nam Việt  (VN) 
458-459; 962-963, tổ 5, ấp Núi Trần, xã 
Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch không nung, gạch lát hè, gạch cách nhiệt, 

gạch cách âm, gạch ốp tường, gạch trang trí.  
 

 
(210) 4-2017-37545 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Shenzhen Difeini Watch Co., 

Ltd.  (CN) 
6/F, Building D, Taixinglong Industrial 
Zone, Nanbugang, Zhongwu 
Community, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây xích đồng hồ; dụng cụ đo thời gian; đồng hồ 

chạy điện; đồng hồ bỏ túi. 
 

 
(210) 4-2017-37546 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(731) HSU LI LIN BEAUTY LIMITED  (TW) 

12F., No. 122, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Shulin Dist., New Taipei City 238, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; gel tắm; sữa tắm; chất giặt tẩy; dầu ete. 
 

 
(210) 4-2017-37547 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu FUJI Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37548 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu FUJI Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37549 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu FUJI Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2017-37550 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37551 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang   (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37552 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang   (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, cát, đá, xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37554 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 13.1.6; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Mai Văn Phát  (VN) 

Đội 11, thôn An Chiểu 1, xã Liên 
Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, thiết bị làm lạnh, làm mát, sưởi ấm. 
 

 
(210) 4-2017-37555 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.5.1; A9.7.22; 2.9.1 
(591) Da cam, xanh tím than 
(731) Lê Thị Quỳnh Trang  (VN) 

Thôn 1, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô (cặp); túi xách; vali; ví đựng tiền; ô dù; quần áo cho vật nuôi trong nhà. 

 

 
(210) 4-2017-37556 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.7.6; 1.7.19 
(591) Xám đâm, xám nhạt, trắng, vàng 
(731) Hồ Sỹ Dũng  (VN) 

Khối 11, phường Lê Lợi, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu 

trú ngắn ngày. 
 

 
(210) 4-2017-37557 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; A26.11.9; 7.15.6 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh dương 
(731) Công ty TNHH nhôm Xingfa 

Việt Nam  (VN) 
Xóm Hạ, thôn Khê Tang, xã Cự Khê, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; cửa sổ bằng kim loại; nhôm ống (tất cả 

dùng trong xây dựng); vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
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(210) 4-2017-37559 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.9.12; 26.1.1; 25.5.2; A26.11.8; 26.4.9; 

26.4.1; 20.5.16 
(591) Trắng, xanh lá mạ, xanh lá cây, nâu, đen, 

hồng 
(731) Hợp tác xã sản xuất rau 

Thạch Lâm   (VN) 
Thôn La Xá, xã Thạch Lâm, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau, củ, quả sạch, có nguồn gốc rõ ràng.  
 

 
(210) 4-2017-37560 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vũ 

Kim  (VN) 
B-TM số 11a, khu thương mại tại tầng 
trệt, Block B, chung cư The Harmona, số 
33 đường Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế).  

 

 
(210) 4-2017-37561 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xám, đen, xanh 

dương đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thủy sản Tiến An  (VN) 
Số 28 Trương Hán Siêu, khu phố 3, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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Nhóm 35: Mua bán: thủy sản như tôm, cá, mực, gạo, ngô, khoai, lương thực, thực phẩm, 
đồ uống các loại, thực phẩm sấy khô.  

 

 
(210) 4-2017-37562 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhịp Cầu Thế 
Giới  (VN) 
Số 1A/254D Minh Khai, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: gạch nung già, đá, sỏi. 

 

 
(210) 4-2017-37563 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Datacolor Holdings AG.  (CH) 

Waldstatterstrasse 12, Luzern 6003, 
Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nhuộm vải. 
 

Nhóm 09: Phần mềm (ghi sẵn hoặc tải về được); phần mềm (ghi sẵn hoặc tải về được) và 

phần cứng máy vi tính dùng để đo và nhận dạng màu sắc, đánh giá màu sắc, định dạng 

màu sắc; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc tải về được) dùng để kiểm định màu sắc, 

phối hợp màu sắc và điều chỉnh chất lượng màu sắc; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc 

tải về được) dùng để chia sẻ dữ liệu và tạo ra báo cáo tùy chỉnh cho dụng cụ đo màu sắc; 

phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc tải về được) dùng để tạo ra sách công thức khối 

lượng cho các nhà sản xuất sơn; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc tải về được) dùng để 

theo dõi các tập tin điện tử và tìm kiếm thông tin liên quan đến màu sắc; phần mềm máy 

vi tính (ghi sẵn hoặc tải về được) dùng để tích hợp phần mềm với các gói phần mềm và 

phần cứng có sẵn của bên thứ ba cho việc tự động hóa quy trình nhuộm, ví dụ như quy 

trình nhuộm vải, bằng cách hợp lý hóa việc truyền dữ liệu và chia sẻ thông tin trong cơ sở 

dữ liệu giữa các hệ thống được tích hợp; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc tải về được) 

dùng để phối hợp và mô tả sơ lược quang phổ kế; thiết bị kiểm định màu sắc, cụ thể là 

thiết bị cảm biến quang học dùng để kiểm định màu sắc; thiết bị kiểm định màu sắc, cụ 

thể là thanh mức cho phép hiệu chuẩn thang màu xám và màu sắc; thiết bị đo màu; hộp 

kiểm tra được chiếu sáng dùng để đánh giá sự khác biệt về màu sắc bằng mắt thường; 
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thiết bị điều chỉnh màu sắc dùng trong ngành sản xuất hàng dệt, cụ thể là thiết bị pha màu 

trong phòng thí nghiệm được cấu thành bởi dụng cụ tạo dung dịch, dụng cụ pha dung dịch 

và phần mềm quản lý pha dung dịch (ghi sẵn hoặc tải về được), dùng để tạo ra và pha các 

dung dịch dùng trong phòng thí nghiệm; quang phổ kế. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mang tính chất khắc phục sự cố và sửa chữa phần cứng 

thiết bị đo màu; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì thiết bị đo màu. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mang tính chất khắc phục sự cố, sửa chữa và tư vấn sử 

dụng phần mềm máy vi tính cho các thiết bị đo màu; dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm, 

cụ thể là hỗ trợ triển khai và vận hành các ứng dụng phần mềm máy vi tính trong lĩnh vực 

điều chỉnh màu sắc cho chuỗi cung ứng sản xuất; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý 

các sự cố về phần mềm máy tính trong lĩnh vực điều chỉnh màu sắc cho chuỗi cung ứng 

sản xuất; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng phần cứng 

cho thiết bị điều chỉnh màu sắc và phần mềm máy tính cho việc đo và nhận dạng màu sắc, 

truyền đạt màu sắc, điều chỉnh chất lượng màu sắc, tạo công thức màu sắc và trực quan 

hóa màu sắc; dịch vụ chứng nhận, cụ thể là, phát triển, đánh giá và thử nghiệm các tiêu 

chuẩn để đảm bảo chất lượng màu sắc trong chuỗi cung ứng sản phẩm may mặc cho mục 

đích chứng nhận. 
 

 
(210) 4-2017-37567 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Duy  
(VN) 
Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo các loại như: bánh kem, kẹo cứng, kẹo gôm, kẹo sữa, kẹo dẻo.  
 

 
(210) 4-2017-37568 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; A12.1.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhà Đẹp Việt 
Nam  (VN) 
Số 67B, tầng 4, Hoàng Quốc Việt, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 20: Giường; đồ đạc trong nhà; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong 

trường học; ghế ngồi; bàn. 
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(210) 4-2017-37569 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.1.1; 3.1.4 

(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh tím đậm, 

xanh tím nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
máy nông nghiệp đa năng 
Hòa Phát  (VN) 
Thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy nhào trộn bê tông; máy uốn sắt tạo hình; máy cắt kim 

loại; máy rùa; máy nâng hạ; xe cẩu; xe ủi; xe lu; máy xúc lật. 
 

 
(210) 4-2017-37570 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần da công 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
Thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; dây đeo qua vai bằng da; túi đựng 

quần áo dùng khi đi du lịch; túi cho người cắm trại.  
 

 
(210) 4-2017-37571 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty TNHH Hồng Tiến Phát  
(VN) 
Thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Khay nhựa đựng thực phẩm; khay đựng hải sản bằng nhựa (đồ chứa dùng bằng 

nhựa dùng trong gia dụng). 
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(210) 4-2017-37572 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.25; 26.4.2 
(591) Vàng đồng, đỏ boóc đô, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Liên Doanh Đức  (VN) 
Số nhà 7, ngách 23/20, ngõ 23, phố Bồ 
Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-37573 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; A5.5.20; 3.7.17; 5.5.19 
(591) Xanh lá mạ, xanh da trời nhạt, vàng nhạt, 

đỏ boóc đô, trắng ngà 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Liên Doanh Đức   (VN) 
Số nhà 7, ngách 23/20, ngõ 23, phố Bồ 
Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2017-37574 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Bai Tram 

Estates  (VN) 
Thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã 
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, trang sức, đồng hồ.  
 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và kinh doanh bất động sản, cụ thể, cho 
thuê, bán biệt thự, nhà boongalô (nhà nghỉ một tầng); kinh doanh mua bán bất động sản 
du lịch; cho thuê dài hạn phòng hoặc dãy phòng khách sạn. 
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Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi thể thao, cụ thể là cho thuê sân bãi thể thao, cho thuê sân 

ten- nít, cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cung cấp tiện ích giải trí, cụ thể là dịch vụ 

câu lạc bộ [giải trí], cho thuê thiết bị trò chơi, dịch vụ karaoke, cho thuê máy thu thanh và 

máy thu hình. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ mát; dịch vụ cho thuê 

biệt thự (tạm thời); dịch vụ cho thuê nhà boongalô (nhà nghỉ một tầng) (tạm thời); dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cho thuê 

trung tâm hội nghị. 

 

Nhóm 44: Spa dịch vụ tắm hơi; dịch vụ massage; dịch vụ cắt tóc; dịch vụ làm tóc; dịch vụ 

gội đầu. 
 

 
(210) 4-2017-37575 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A16.1.16; 25.5.2; 26.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần chỉ may 
Phong Việt  (VN) 
127 Lê Văn Chí, khu phố I, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2017-37576 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 

(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sao Thiên Hà  (VN) 
48/8 Trương Phước Phan, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1822 

(210) 4-2017-37578 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.2; 25.7.20 
(591) Xanh lam, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nhà và hạ tầng đô thị 
HUDIC  (VN) 
Số nhà 12, phố Nguyễn Du, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ môi giới 
bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; kinh doanh mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 37: Giám sát xây dựng; dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 
cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy, lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện, nước. 

 

 
(210) 4-2017-37579 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đen, da cam(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng IMPEX Việt Nam  (VN)
Thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phân phối băng dính (máy móc); bộ cấp lại (bộ phận của máy móc); máy 
đóng gói hàng; máy tách; máy phân loại dùng trong công nghiệp; máy rót. 

 

 
(210) 4-2017-37581 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; A26.11.8 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây nhạt, xám 
(731) Công ty TNHH Thiết Kế Web  

(VN) 
15/2 đường B1, Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ maket (có 
nghĩa là bản phác thảo) cho mục đích quảng cáo; quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng 
cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, để bán lẻ. 

 

Nhóm 42: Tạo và duy trì trang web cho người khác; hosting (có nghĩa là: nơi lưu trữ dữ 
liệu cho các trang web) trang web trên máy tính; dịch vụ vẽ đồ hoạ; dịch vụ cho thuê 
trang web; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2017-37582 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; 26.1.5; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Trắng, đen, vàng, cam, đỏ cam 
(731) Công ty TNHH điện máy Hồng 

Bảo  (VN) 
16/42 đường B3, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, dụng 

cụ nhà bếp bằng inốc, cụ thể như sau: điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, 
máy nước nóng, lạnh), điện tử (ti vi, đầu đĩa CD, VCD, DVD, điện thoại, máy ảnh, máy 
quay phim, máy nghe nhạc), điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp (lò vi ba, lò nướng, bếp ga, 
bếp điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nồi và bộ nồi bằng inốc, dụng cụ nhà bếp bằng 
inốc), thiết bị viễn thông, máy vi tính, máy photocopy, máy fax; xe gắn máy và linh kiện 
phụ tùng xe gắn máy, điện thoại và linh kiện điện thoại, hàng may mặc, vải sợi. 

 

 
(210) 4-2017-37583 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đỏ cam, đen 
(731) Công ty TNHH điện máy Hồng 

Bảo  (VN) 
16/42 đường B3, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, dụng 

cụ nhà bếp bằng inốc, cụ thể như sau: điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, 
máy nước nóng, lạnh), điện tử (ti vi, đầu đĩa CD, VCD, DVD, điện thoại, máy ảnh, máy 
quay phim, máy nghe nhạc), điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp (lò vi ba, lò nướng, bếp ga, 
bếp điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nồi và bộ nồi bằng inốc, dụng cụ nhà bếp bằng 
inốc), thiết bị viễn thông, máy vi tính, máy photocopy, máy fax; xe gắn máy và linh kiện 
phụ tùng xe gắn máy, điện thoại và linh kiện điện thoại, hàng may mặc, vải sợi. 

 

 
(210) 4-2017-37584 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH điện máy Hồng 

Bảo  (VN) 
16/42 đường B3, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, dụng 
cụ nhà bếp bằng inốc, cụ thể như sau: điện lạnh (máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, 
máy nước nóng, lạnh), điện tử (ti vi, đầu đĩa CD, VCD, DVD, điện thoại, máy ảnh, máy 
quay phim, máy nghe nhạc), điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp (lò vi ba, lò nướng, bếp ga, 
bếp điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, nồi và bộ nồi bằng inốc, dụng cụ nhà bếp bằng 
inốc), thiết bị viễn thông, máy vi tính, máy photocopy, máy fax; xe gắn máy và linh kiện 
phụ tùng xe gắn máy, điện thoại và linh kiện điện thoại, hàng may mặc, vải sợi. 

 

 
(210) 4-2017-37585 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Nâu, hồng nhạt, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất nội 
thất rèm cửa Vina  (VN) 
313 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: rèm cửa bằng vải; rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới. 
 

(210) 4-2017-37586 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Ngọc Thơ  (VN) 
Tổ 7, ấp Chòm Dừa, xã Đồng Khởi, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê rang xay; ca cao; trà (chè); mật ong; kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-37587 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 26.3.4 
(591) Xanh lá cây, da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JSJ  (VN) 
58/26 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn: dây cáp đồng trục, cáp âm thanh, ổ cắm, phích cắm và các công cụ 

tiếp xúc khác [vật nối điện], đầu nối cho dây điện, micrô, ống nói, dây cáp điện, thiết bị 

điện, dây loa, usb, thiết bị lưu trữ dữ liệu, giắc cắm, dây micrô, dây mạng, camera quan 

sát, máy ghi âm, ghi hình, thiết bị báo cháy, báo trộm, thiết bị báo động, đèn và bộ đèn 

điện; bán lẻ máy vi tính, phần mềm và thiết bị viễn thông như thiết bị truyền phát, máy 

phát trong các cửa hàng chuyên doanh. 
 

 
(210) 4-2017-37588 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 6.1.2; 5.1.1; 5.7.1 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Vo Co  (VN) 
Số 141 Hai Bà Trưng, phường 6, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hạt, cà phê rang xay, ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối cà phê bột, cà phê hạt, cà phê rang xay, ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực 

hiện. 
 

 
(210) 4-2017-37589 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(591) Đỏ, xanh dương.
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Nguyễn Hoàng  (VN) 
49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe bus; cho thuê xe; cho thuê chỗ để xe; 

vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 

vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê, giải khát. 
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(210) 4-2017-37590 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Bank of South Pacific 
Limited, trading as Bank 
South Pacific  (PG) 
Corner of Douglas & Musgrave Streets, 

Port Moresby, Papua New Guinea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến tài chính bao gồm dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; 

dịch vụ thẻ tín dụng, bao gồm phát hành thẻ tín dụng, cấp phép thẻ tín dụng, giao dịch thẻ 

tín dụng điện tử; dịch vụ bảo hiểm, bao gồm bảo lãnh phát hành bảo hiểm, bán nợ bảo 

hiểm, đại lý bảo hiểm, dịch vụ đánh giá tài chính cho các mục đích bảo hiểm, xử lý giao 

dịch bảo hiểm; dịch vụ chuyển tiền điện tử; quản lý hồ sơ tài chính; dịch vụ xác nhận, xác 

thực giao dịch thanh toán; dịch vụ bảo đảm, bảo lãnh tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ 

liên quan đến tiền tệ bao gồm dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ ngân hàng thế chấp, 

môi giới thế chấp; quản lý quỹ; dịch vụ ký gửi an toàn đồ vật quý giá; mua bán cổ phần 

chứng khoán; tư vấn bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn dịch vụ ngân hàng, 

cung cấp thông tin ngân hàng; tư vấn tài chính, cung cấp thông tin tài chính. 
 

 
(210) 4-2017-37591 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Bank of South Pacific 
Limited, trading as Bank 
South Pacific  (PG) 
Corner of Douglas & Musgrave Streets, 

Port Moresby, Papua New Guinea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến tài chính bao gồm dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; 

dịch vụ thẻ tín dụng, bao gồm phát hành thẻ tín dụng, cấp phép thẻ tín dụng, giao dịch thẻ 

tín dụng điện tử; dịch vụ bảo hiểm, bao gồm bảo lãnh phát hành bảo hiểm, bán nợ bảo 

hiểm, đại lý bảo hiểm, dịch vụ đánh giá tài chính cho các mục đích bảo hiểm, xử lý giao 

dịch bảo hiểm; dịch vụ chuyển tiền điện tử; quản lý hồ sơ tài chính; dịch vụ xác nhận, xác 

thực giao dịch thanh toán; dịch vụ bảo đảm, bảo lãnh tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ 

liên quan đến tiền tệ bao gồm dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ ngân hàng thế chấp, 

môi giới thế chấp; quản lý quỹ; dịch vụ ký gửi an toàn đồ vật quý giá; mua bán cổ phần 

chứng khoán; tư vấn bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn dịch vụ ngân hàng, 

cung cấp thông tin ngân hàng; tư vấn tài chính, cung cấp thông tin tài chính. 
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(210) 4-2017-37592 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 16.3.15; 26.4.1 
(591) Xám, đen, xanh lá 
(731) Bank of South Pacific 

Limited, trading as Bank 
South Pacific  (PG) 
Corner of Douglas & Musgrave Streets, 
Port Moresby, Papua New Guinea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến tài chính bao gồm dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; 

dịch vụ thẻ tín dụng, bao gồm phát hành thẻ tín dụng, cấp phép thẻ tín dụng, giao dịch thẻ 
tín dụng điện tử; dịch vụ bảo hiểm, bao gồm bảo lãnh phát hành bảo hiểm, bán nợ bảo 
hiểm, đại lý bảo hiểm, dịch vụ đánh giá tài chính cho các mục đích bảo hiểm, xử lý giao 
dịch bảo hiểm; dịch vụ chuyển tiền điện tử; quản lý hồ sơ tài chính; dịch vụ xác nhận, xác 
thực giao dịch thanh toán; dịch vụ bảo đảm, bảo lãnh tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ 
liên quan đến tiền tệ bao gồm dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ ngân hàng thế chấp, 
môi giới thế chấp; quản lý quỹ; dịch vụ ký gửi an toàn đồ vật quý giá; mua bán cổ phần 
chứng khoán; tư vấn bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn dịch vụ ngân hàng, 
cung cấp thông tin ngân hàng; tư vấn tài chính, cung cấp thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2017-37593 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 16.3.15; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá, xám, đen, trắng, đỏ 
(731) Bank of South Pacific 

Limited, trading as Bank 
South Pacific  (PG) 
Corner of Douglas & Musgrave Streets, 
Port Moresby, Papua New Guinea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến tài chính bao gồm dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; 

dịch vụ thẻ tín dụng, bao gồm phát hành thẻ tín dụng, cấp phép thẻ tín dụng, giao dịch thẻ 
tín dụng điện tử; dịch vụ bảo hiểm, bao gồm bảo lãnh phát hành bảo hiểm, bán nợ bảo 
hiểm, đại lý bảo hiểm, dịch vụ đánh giá tài chính cho các mục đích bảo hiểm, xử lý giao 
dịch bảo hiểm; dịch vụ chuyển tiền điện tử; quản lý hồ sơ tài chính; dịch vụ xác nhận, xác 
thực giao dịch thanh toán; dịch vụ bảo đảm, bảo lãnh tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ 
liên quan đến tiền tệ bao gồm dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ ngân hàng thế chấp, 
môi giới thế chấp; quản lý quỹ; dịch vụ ký gửi an toàn đồ vật quý giá; mua bán cổ phần 
chứng khoán; tư vấn bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn dịch vụ ngân hàng, 
cung cấp thông tin ngân hàng; tư vấn tài chính, cung cấp thông tin tài chính. 
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(210) 4-2017-37594 (220) 14.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Bank of South Pacific 

Limited, trading as Bank 
South Pacific  (PG) 
Corner of Douglas & Musgrave Streets, 
Port Moresby, Papua New Guinea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến tài chính bao gồm dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; 

dịch vụ thẻ tín dụng, bao gồm phát hành thẻ tín dụng, cấp phép thẻ tín dụng, giao dịch thẻ 
tín dụng điện tử; dịch vụ bảo hiểm, bao gồm bảo lãnh phát hành bảo hiểm, bán nợ bảo 
hiểm, đại lý bảo hiểm, dịch vụ đánh giá tài chính cho các mục đích bảo hiểm, xử lý giao 
dịch bảo hiểm; dịch vụ chuyển tiền điện tử; quản lý hồ sơ tài chính; dịch vụ xác nhận, xác 
thực giao dịch thanh toán; dịch vụ bảo đảm, bảo lãnh tài chính; cho vay tài chính; dịch vụ 
liên quan đến tiền tệ bao gồm dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ ngân hàng thế chấp, 
môi giới thế chấp; quản lý quỹ; dịch vụ ký gửi an toàn đồ vật quý giá; mua bán cổ phần 
chứng khoán; tư vấn bảo hiểm, cung cấp thông tin bảo hiểm; tư vấn dịch vụ ngân hàng, 
cung cấp thông tin ngân hàng; tư vấn tài chính, cung cấp thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2017-37595 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10 
(591) Da cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Đà Lạt  (VN) 
Tổ 4, thôn 2, xã Tà Nung, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu vôtca, rượu mùi. 
 

 
(210) 4-2017-37596 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Feed  (VN) 
Số nhà 34, tập thể Dược, ngõ 252 khu 
phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2017-37598 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) HABALAN Med & Beauty Co., 

Ltd.  (KR) 
(Gasan-dong, Byucksan Digital Valley 6) 
907, 219, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul 08501, Republic 
of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; bộ mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; mặt nạ 
làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm dùng khi tắm; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; 
nước hoa; xà phòng dạng bánh; dầu xả tóc; chế phẩm đánh răng. 

 

 
(210) 4-2017-37601 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.16 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu hóa chất và thiết bị Kim 
Ngưu  (VN) 
Số 85 phố Đức Giang, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (không dùng cho mục đích y 
tế hoặc thú y); hóa chất dùng trong thủy sản.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm vi sinh dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (dùng để trị bệnh và phòng 
bệnh cho thủy sản); thuốc thú y thủy sản (để trị bệnh và phòng bệnh cho thủy sản).   

 

Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá chất lượng cho thủy sản.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế trong ngành thủy sản; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; dịch vụ xét 
nghiệm (cụ thể là xét nghiệm bệnh học thủy sản).  

 
 

(210) 4-2017-37602 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Tường Vy  (VN) 
Số 45/3 đường số 79, tổ 30, ấp Đình, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)  Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề thẩm mỹ; đào tạo dạy nghề làm tóc, chăm sóc da, trang 

điểm, làm đẹp; tổ chức và điều khiển hội thảo (giáo dục hoặc giải trí) 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ xăm 

mình.  
 

 
(210) 4-2017-37603 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xanh Cam  (VN) 
591 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ba lô.  
 

 
(210) 4-2017-37604 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LINE  (VN) 
527 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37605 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; 26.5.11 

(591) Nâu nhạt, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Unity 
Architects  (VN) 
Số 99, đường số 11, phường Tân Kiểng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; tư vấn kiến trúc. 
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1831 

(210) 4-2017-37606 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.7.25; 26.3.4; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế xây 
dựng GMS  (VN) 
C1/20 đường Tân Liêm, ấp 3, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây 

dựng; xây dựng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn kiến trúc; thiết kế tổng mặt bằng xây 
dựng công trình; thiết kế kiến trức công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội - 
ngoại thất công trình.  

 

 
(210) 4-2017-37607 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.2; 2.1.20; 25.1.25; 25.7.25; 7.1.24 
(591) Đen, trắng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Tổng Công Ty Khánh Việt 
(KHATOCO)   (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 

bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 
đầu lọc cho thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2017-37608 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.7; 3.3.1; A25.7.6 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Tổng Công Ty Khánh Việt 
(KHATOCO)    (VN) 
118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc (không 
bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho người hút thuốc; 
đầu lọc cho thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2017-37609 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Trí 
Nguyễn   (VN) 
Số 52 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, mua bán thép, mua bán inox, mua bán nhôm. 
 

 
(210) 4-2017-37611 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; A25.7.7 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NICE CERAMIC  
(VN) 
Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 
Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch granite men; gạch granite; ngói lợp granite men.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối gạch granite men, gạch granite; ngói lợp granite men.  
 
 

(210) 4-2017-37612 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NICE CERAMIC  
(VN) 
Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 
Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch granite men; gạch granite; ngói lợp granite men.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối gạch granite men, gạch granite, ngói lợp granite men.  
 

 
(210) 4-2017-37613 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.10; 26.5.1; 26.4.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NICE CERAMIC  
(VN) 
Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 
Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương   
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(511)   Nhóm 19: Gạch granite men; gạch granite; ngói lợp granite men.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối gạch granite men; gạch granite, ngói lợp granite men.  
 

 
(210) 4-2017-37614 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NICE CERAMIC  
(VN) 
Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 
Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương   

 
(511)   Nhóm 19: Gạch granite men; gạch granite; ngói lợp granite men.   
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối gạch granite men; gạch granite, ngói lợp granite men.  
 

 
(210) 4-2017-37616 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Thiên Phú Tài   (VN) 
222 Hiệp Bình, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; kem (mỹ phẩm) tắm trắng da; kem ngừa 

nám; kem(mỹ phẩm) rửa mặt; mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2017-37617 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.7.1; 2.9.1; 25.1.25 
(731) Lê Thị Ngọc Thanh  (VN) 

491/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất 

bổ sung dinh dưỡng, rượu thuốc; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2017-37618 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.3.21; 26.3.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển bất động sản Thái 
Dương Việt Nam  (VN) 
Số 101, hẻm 1, tổ 33, khu phố 5, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-37619 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.9.3; A11.3.7; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Sáng  (VN) 
Tổ 7, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hoá dùng cho 

mục đích dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người. 
 

 
(210) 4-2017-37621 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7; A25.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lâm Vinh Bảo Trường  (VN) 
627A quốc lộ 13, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh phở; bún; hủ tiếu; gia vị.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, dịch vụ tổ chức và quản lý kinh doanh hệ 
thống nhượng quyền các sản phẩm: bánh phở, bún, hủ tiếu, gia vị.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng phở; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện.)  
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(210) 4-2017-37622 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.15; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Xuân Ninh  (VN) 
159/13, khu 6, phường Phú Hòa, thị xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; màng lọc nước; lõi lọc dùng trong hệ thống lọc nước 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ các sản phẩm: máy lọc nước, 
màng lọc nước, lõi lọc dùng trong hệ thống lọc nước. 

 

 
(210) 4-2017-37623 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Cao Thị Xuân Linh  (VN) 
Số 65/3G, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 25: Miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày; miếng đệm gót dùng cho 

đồ đi chân; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; giày.  
 

Nhóm 35: Mua bán: miếng lót bên trong giày, miếng đệm gót cho giày, miếng đệm gót 
dùng cho đồ đi chân, bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân, giày.  

 

 
(210) 4-2017-37624 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bulon, ốc vít 
Chấn Hưng  (VN) 
Lô B24-25 đường số 2, KCN Hải Sơn 
(GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít; đinh vít; bu lông; đinh tán; đinh khuy; đồ ngũ kim vật liệu nhỏ (tất cả 
đều làm bằng kim loại). 
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Nhóm 35: Mua bán: ốc vít, đinh vít, bu lông, đinh tán, đinh khuy, đồ ngũ kim vật liệu nhỏ 

(tất cả đều làm bằng kim loại).  
 

 
(210) 4-2017-37625 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A3.1.24; 4.5.14 

(591) Đỏ, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Dầu Nhớt Tốt  
(VN) 
50/64 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ bôi trơn; nhớt; xăng; dầu (dầu nhiên liệu); khí đốt (khí nhiên 

liệu). 
 

 
(210) 4-2017-37629 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.9 

(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, xanh dương, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn sức 
khỏe Khánh Lương  (VN) 
Số 33 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ 

Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 

 
(210) 4-2017-37630 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A25.3.3; 26.4.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Trần Di  
(VN) 
309/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
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(210) 4-2017-37632 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 6.1.2; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Nhật 
Minh  (VN) 
219 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37633 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đình Vĩnh  (VN) 
Xóm 8, phường Đông Ngạc, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2017-37634 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 20.7.1; 26.1.1; 4.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo anh 
ngữ quốc tế Vương Quốc Anh  
(VN) 
100 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2017-37635 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh đậm, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và quản lý xây dựng Hồng 
HÀ  (VN) 
178/11 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ 
của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-37642 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; A1.13.15; 24.15.21 
(591) Xanh nước biển, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn EDX  
(VN) 
Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: các loại sữa, mỹ phẩm, hạt 

điều, nông sản, thức ăn chăn nuôi, các loại thực phẩm chức năng và thuốc, các sản phẩm 
thời trang, vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-37643 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.3.20 
(591) Xanh rêu, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Kim Chi  (VN) 
A2 phòng 105 Trung Tự, phường Trung 
Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thuộc nhóm này); đồ đi chân (giầy dép) thuộc nhóm này; mũ (đồ đội 

đầu thuộc nhóm này).  
 

 
(210) 4-2017-37644 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh nhà Phú Gia Thịnh   (VN)
223 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; dây cáp thông tin; dây cáp quang; sợi cáp quang học; 

dây cáp mạng máy tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa: dây điện, dây cáp 
điện, dây cáp thông tin, dây cáp quang, sợi cáp quang học, dây cáp mạng máy tính, vật 
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liệu xây dựng phi kim loại như: gạch, ngói, đá xây dựng, bê tông tươi, bê tông thương 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37645 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh nhà Phú Gia Thịnh   (VN)
223 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông tươi; bê tông thương phẩm; bê tông nhựa; gạch; ngói; đá xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 
cụ thể là: san lấp mặt bằng, xây dựng công trình/hạng mục công trình, lắp đặt trang thiết 
bị và hoàn thiện công trình xây dựng; trang trí nội - ngoại thất công trình; lắp đặt hệ thống 
điện, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, thiết bị chống sét. 

 

 
(210) 4-2017-37646 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh nhà Phú Gia Thịnh   (VN)
223 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); 

cho thuê bất động sản; định giá bất động sản, môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ khu vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức sự kiện 
(văn hóa, giải trí, thể thao).  

 

 
(210) 4-2017-37647 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh nhà Phú Gia Thịnh  
(VN) 
223 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hóa và 
vận chuyển hành khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện); khu nghỉ dưỡng (resort). 

 

 
(210) 4-2017-37648 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.21; A5.3.13; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Tường Phố 
Hội   (VN) 
14 Cao Bá Quát, phường Tân An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa có chứa ngô (bắp), hạt sen, đậu nành, đậu xanh, gạo lứt; sữa chua.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn như: nước uống tinh khiết, nước uống có ga; nước ép trái 
cây không cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích 
y tế). 

 

 
(210) 4-2017-37650 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1; A26.11.8; 26.11.22; 26.15.15; 

18.2.1; 21.3.13 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Đặng Văn Thuận  (VN) 
158A Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: con lăn tập bụng, máy tập thể dục, tạ đeo tay, trang phục thể thao, tạ 

đeo chân.  
 

 
(210) 4-2017-37652 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 1.5.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Luận   (VN) 
Thôn Đồng Tâm, xã Quang Yên, huyện 
Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước RO; nồi cơm điện.  
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(210) 4-2017-37654 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh đậm. 

(540) 

 

(731) Vũ Thị Hải   (VN) 
62/16/4 đường 5A, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

(210) 4-2017-37655 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.4; A25.7.5 

(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Đoàn Hữu Khang  (VN) 
22/5A Nguyễn Thị Huỳnh, phường 08, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển bật tắt, độ sáng tối bóng đèn LED. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn chùm; đèn trang trí; chụp đèn; bóng 

đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị 

chiếu sáng; đui đèn điện; máng đèn; đèn exit. 

 

Nhóm 35: Mua bán: bộ điều khiển bật tắt, độ sáng tối bóng đèn LED, đèn chịếu sáng, đèn 

gắn trên trần nhà, đèn chùm, đèn trang trí, chụp đèn, bóng đèn, thiết bị chiếu sáng bằng 

đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đui đèn điện, 

máng đèn, đèn exit.  
 

 
(210) 4-2017-37656 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; 11.1.22; A11.1.25 

(591) Trắng, vàng nâu, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lâm Hòa Thủy  
(VN) 
F16 đường 3A, tổ 15, khu phố 4, KDC 

Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh quy, kem lạnh; bánh ngọt, càphê, bánh kẹo đường.  
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(210) 4-2017-37657 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.4; A25.7.3; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIETCORP  
(VN) 
134/1 cách mạng tháng 8, phuờng 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị tin học, thiết bị điện tử gồm: bộ trộn nguồn, bộ 

chia chuyển tín hiệu dùng cho máy tính, camera quan sát, thiết bị viễn thông. 
 

 
(210) 4-2017-37658 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; 26.1.1; 26.13.25; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ và thương mại Lạng 
Sơn  (VN) 
Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 25: áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo dệt kim ngắn tay; áo bành tô; áo 
choàng; áo khoác ngoài; đồng phục; quần đùi; quần ngắn của đàn ông; quần lót; bộ quần 
áo; áo may ô/áo lót thể thao.  

 

 
(210) 4-2017-37659 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ và thương mại Lạng 
Sơn  (VN) 
Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho 
bên thứ ba; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm 
dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế.  
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(210) 4-2017-37660 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; 15.1.21; A5.3.15; A11.3.2; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
 

Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; xúc tiến bán hàng; quảng cáo; 
giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí giáo dục; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm văn hóa và giáo dục; tổ chức trình 
diễn nghệ thuật.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội doanh nhân, dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các 
hiệp hội doanh nghiệp, dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội nghề nghiệp, dịch vụ câu lạc bộ 
gặp gỡ các hội viên. 

 

 
(210) 4-2017-37661 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A11.3.2; 2.9.14; 15.1.21; 

26.1.1 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
 

Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; xúc tiến bán hàng; quảng cáo; 
giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; bán đấu giá. 

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí - giáo dục; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm văn hóa và giáo dục; tổ chức trình 
diễn nghệ thuật. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội doanh nhân, dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các 
hiệp hội doanh nghiệp, dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ các hội nghề nghiệp, dịch vụ câu lạc bộ 
gặp gỡ các hội viên. 
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(210) 4-2017-37663 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Habalan Med & Beauty Co., 
Ltd.  (KR) 
(Gasan-dong, Byucksan Digital Valley 6) 

907, 219, Gasan Digital 1-ro, 

Geumcheon-gu, Seoul 08501, Republic 

of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; dịch vụ bán buôn bán lẻ mỹ phẩm; dịch vụ thông tin 

thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo trên báo 

chí; dịch vụ bán buôn bán lẻ mỹ phẩm chăm sóc da; dịch vụ trung tâm mua sắm trực 

tuyến trên internet cho người khác; quản trị thương mại; tổ chức sự kiện cho mục đích 

marketing. 
 

 
(210) 4-2017-37664 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.9; 26.4.2 

(731) Gfashionkorea.Co.,Ltd.  (KR) 
2F, 59, Daedong-ro 269beon-gil, Sasang-

gu, Busan 46987, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; giày chơi quần vợt; khăn quàng cổ; giày chơi thể thao; quần dài; 

dép. 
 

 
(210) 4-2017-37665 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 14.9.7; 26.13.25 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Vạn 
Lợi Đạt  (VN) 
83/48 liên khu 10-11, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; tivi; loa; âm ly; bộ khuyếch đại âm thanh; màn hình tivi dùng trên « 

tô. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1845 

(210) 4-2017-37666 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục dích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2017-37667 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
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sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục dích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2017-37668 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 

cá nhân (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37669 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2017-37670 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2017-37671 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 

(mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37672 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2017-37673 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2017-37674 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 

(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
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bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2017-37675 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37676 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37677 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 

A15.9.18; 26.1.1 

(591) Cam, đỏ cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ Sen Vàng  (VN) 
212/204D Nguyễn Văn Nguyễn, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch 

vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; 

tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2017-37678 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Yến  (VN) 
60 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép. 
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(210) 4-2017-37679 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37680 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục dích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37681 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 

cá nhân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37682 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37683 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37684 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 

cá nhân (mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37685 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 
không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37686 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm). 
 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37687 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 

cá nhân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37688 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.14; 26.4.4; 25.5.25; 19.3.3 

(591) Xanh dương, đỏ, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Nhật Quang  (VN) 
163/4B Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-37689 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 

cá nhân (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán: lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37690 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37691 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
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sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37692 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 

(mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37693 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37694 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37695 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 

(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1864 

(210) 4-2017-37696 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37697 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1865 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 

 
(210) 4-2017-37698 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 

(mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1866 

(210) 4-2017-37699 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất  (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho cá nhân 
(mỹ phẩm). 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2017-37700 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1867 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2017-37701 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất   (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 

cá nhân (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 

dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 

dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 

sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 

dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 

nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 

đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 

cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 

kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 

thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 

đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 

bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1868 

(210) 4-2017-37702 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhất Nhất    (VN) 
Số 3, ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; dung dịch vệ sinh phụ nữ 

không chứa thuốc; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng cho 
cá nhân (mỹ phẩm).    

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế; nước súc miệng 
dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, thảo dược, dung dịch vệ 
sinh phụ nữ dùng cho mục đích y tế, kem có chứa thuốc dùng làm mềm và mịn da, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm dược dùng cho da, 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục 
đích y tế, miếng dán lạnh dùng cho mục đích y tế, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng 
cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, sữa rửa mặt, sữa tắm, 
kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa không dùng cho hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa 
thuốc, chất khử mùi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm), tinh dầu dùng cho cá nhân, mặt nạ làm 
đẹp, kem ngừa nám, kem chống nhăn (mỹ phẩm), chế phẩm tẩy rửa và làm sạch mặt; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, xúc xích, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2017-37703 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần toàn cầu 
TMS  (VN) 
Tầng 3, toà nhà VIMECO, Lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doạnh khách sạn: tư vấn tổ chức 

kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; hỗ trợ quản lý 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp: tư vấn quản lý nhân sự: tuyển dụng nhân sự: 
tuyển dụng lao động: kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ giới thiệu việc 
làm; quảng cáo. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1869 

Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê: định giá bất động sản: đánh giá bất động sản; 
dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản dịch vụ đại lý bất động sản: quản lý bất động sản, 
môi giới bất động sản: cho thuê bất động sản: cho thuê căn hộ: cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kính công trình: làm sạch bề 
mặt bên ngoài toà nhà; làm sạch bên trong toà nhà: xây dựng: tu viện xây dựng; cho thuê 
thiết bị xây dựng: phá dỡ các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch: sắp xếp các chuyến du lịch: vận tải bằng tàu 
biển cho thuê xe vận tải bằng ô tô; dịch vụ vận tải. 

 
Nhóm 41: Thông tin giáo dục, giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc 
thi; khóa đào tạo từ xa; trường đào tạo.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức 
ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2017-37705 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Hứa Toàn 

Nguyên  (VN) 
963/17/3 Lê Hồng Phong, tổ 46, khu 4, 
phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, linh kiện bếp ga.  
 

 
(210) 4-2017-37706 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

và thương mại Hoàng Khoa  
(VN) 
ấp 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nhân hạt điều; nhân hạt điều rang muối; nhân hạt điều sơ chế.  
 

(210) 4-2017-37707 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 10.5.25; A5.5.22; 1.15.15; 1.3.1; 

1.7.6; 2.9.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, hồng, đỏ, tím, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót 

dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được 
tẩm nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, 
khăn tã trẻ em [tã lót], khăn vệ sinh, tã giấy em bé, tã người già, băng vệ sinh, khăn lau 
mặt bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy trang, tấm 
lót bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải, khăn bỏ túi bằng vải, 
khăn tẩy trang bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt.  

 

 
(210) 4-2017-37708 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.3; A25.3.3; 10.5.25; 2.3.30 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

dương nhạt, xanh dương đậm, hồng, đỏ, 
nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  
(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh; bông thấm hút; tã lót 

dùng cho người không tự chủ được; quần tã trẻ em.   
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được 

tẩm nước thơm mỹ phẩm, khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, 

khăn tã trẻ em [tã lót], khăn vệ sinh, tã giấy em bé, tã người già, băng vệ sinh, khăn lau 

mặt bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy để tẩy trang, tấm 
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lót bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn mặt, khăn lau mặt bằng vải, khăn bỏ túi bằng vải, 

khăn tẩy trang bằng vải, khăn ăn bằng vải dệt.  
 

 
(210) 4-2017-37709 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-37710 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-37711 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2017-37712 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Ampharco U.S.A    (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2017-37713 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế LXY Thái Lan  (VN) 
Số 481/73/22 Ngọc Lâm, phường Gia 

Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước javen; dung dịch cọ rửa; chế 

phẩm để giặt.  
 

 
(210) 4-2017-37714 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Công  (VN) 
Xóm Tân Hòa, xã Thạch Hương, huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe cộ; phụ tùng xe máy nhông, xích. 
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(210) 4-2017-37715 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 5.3.16 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, vàng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

cung ứng nhân lực Thảo Vy  
(VN) 
Số 77, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khối 7, 
thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm.  
 

Nhóm 41: Tư vấn du học. 
 

 
(210) 4-2017-37716 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh cổ vịt, trắng. 
(731) Công ty cổ phẩn dược Tân 

Thành   (VN) 
Khối 6, thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thiết bị y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2017-37717 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cao Hoàng Kim  (VN) 
862/24 Lê Văn Lương, ấp 2, xã Nhơn 
Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ô tô; dịch vụ 

vận tải; vận tải.  
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(210) 4-2017-37718 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.21; 26.15.15 
(591) Vàng kim, bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Anh 
Quân  (VN) 
154/40 TCH 10, tổ 2, khu phố 9, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Cho thuê máy xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-37719 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón 3-WIN  
(VN) 
Lô D1, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-37720 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Anh  (VN) 
Thôn 4, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường (bột bả tường). 

 

 
(210) 4-2017-37721 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và kinh 
doanh tổng hợp Bảo Hoàng  
(VN) 
Nhà ông Trưởng, khu Thị Độc, thị trấn 
Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình  
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(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-37723 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 

Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37724 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 

Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37725 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.1.18; A26.11.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen. trắng. 

(540) 

 

(731) Ngô Văn Tuyền   (VN) 
E221B, KP5A, phường Long Bình Tân, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt.  
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(210) 4-2017-37726 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8366 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép; các kim loại màu và hợp kim của chúng; quặng kim loại; vật liệu 
xây dựng hoặc cho công trình xây dựng bằng kim loại; các phụ kiện ráp nối bằng kim loại 
cho đồ mộc; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); nhà thép tiền chế bằng kim loại; 
thùng chứa bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại (không dùng cho máy móc); lò xo và 
van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); thùng để đóng gói bằng kim loại 
dùng trong công nghiệp; tấm nâng và dỡ hàng bằng kim loại; bàn xoay bằng kim loại để 
chuyển hàng hóa có trọng tải lớn; rầm ngang bằng kim loại để chuyển hàng hóa có trọng 
tải lớn; rặng san hô nhân tạo bằng kim loại; các khuôn bằng kim loại để tạo hình những 
sản phẩm bằng xi măng; nhà kính bằng kim loại vận chuyển được dùng cho gia đình; 
buồng phun sơn bằng kim loại; chuồng gia cầm bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại 
không phản quang; biển chỉ đường bằng kim loại không phản quang; cơ cấu bẻ ghi đường 
sắt; chìa khóa bằng kim loại; chốt định vị bằng kim loại; mối nối bằng kim loại cho 
đường ống; vòng kẹp bằng kim loại; mỏ neo bằng kim loại; cọc buộc dây neo bằng kim 
loại; cọc neo đậu bằng kim loại; cái đe bằng kim loại; đe định hình bằng kim loại; lưới và 
mạng lưới bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; xích chó bằng kim loại; bể chứa nước 
bằng kim loại cho mục đích gia đình; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng) hoặc tủ 
đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); hộp đựng tiền bằng kim loại; thang và bậc thang 
bằng kim loại; bảng tên và bảng hiệu cửa bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau bằng kim 
loại; móc treo mũ bằng kim loại, hộp thư bằng kim loại; két an toàn bằng kim loại; bảng 
hiệu dạng đứng bằng kim loại; mộ bằng kim loại và bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng 
kim loại thường (đồ ngũ kim); móc sắt (thanh quặp hai đầu); khóa dây bằng kim loại; cầu 
nhảy lặn bằng kim loại; móc leo núi bằng kim loại; bàn đạp ngựa bằng kim loại; đinh thúc 
ngựa bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại để vận chuyển; đai bằng thép; lá thép; tấm 
thép; ống bằng thép và ống dẫn bằng thép; thép hình; dây thép; tấm thép có hình dạng 
lượn sóng; tấm thép và lá thép được cán mỏng với nhựa tổng hợp (thép là chủ yếu) để 
dùng trong đúc phun ép; đường ống bằng kim loại trừ những thứ liên quan đến vật liệu 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; ống nước bằng thép hoặc ống ga bằng thép; ống nước bằng kim loại hoặc 
ống ga bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; vật liệu vách ngăn bằng kim loại; bánh xe 
bằng kim loại (dùng cho đồ đạc); biển hiệu bằng kim loại; dây nhỏ bằng kim loại; tấm 
thép không gỉ và lá thép không gỉ; tấm thép và lá thép đã được sơn; tấm thép và lá thép 
được mạ kẽm; tấm thép và lá thép được phủ hợp kim kẽm; tấm thép và lá thép bọc nhôm; 
tấm thép và lá thép bọc hợp kim nhôm.  
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(511)   Nhóm 06: Sắt và thép; các kim loại màu và hợp kim của chúng; quặng kim loại; vật liệu 
xây dựng hoặc cho công trình xây dựng bằng kim loại; các phụ kiện ráp nối bằng kim loại 
cho đồ mộc; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); nhà thép tiền chế bằng kim loại; 
thùng chứa bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại (không dùng cho máy móc); lò xo và 
van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); thùng để đóng gói bằng kim loại 
dùng trong công nghiệp; tấm nâng và dỡ hàng bằng kim loại; bàn xoay bằng kim loại để 
chuyển hàng hóa có trọng tải lớn; rầm ngang bằng kim loại để chuyển hàng hóa có trọng 
tải lớn; rặng san hô nhân tạo bằng kim loại; các khuôn bằng kim loại để tạo hình những 
sản phẩm bằng xi măng; nhà kính bằng kim loại vận chuyển được dùng cho gia đình; 
buồng phun sơn bằng kim loại; chuồng gia cầm bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại 
không phản quang; biển chỉ đường bằng kim loại không phản quang; cơ cấu bẻ ghi đường 
sắt; chìa khóa bằng kim loại; chốt định vị bằng kim loại; mối nối bằng kim loại cho 
đường ống; vòng kẹp bằng kim loại; mỏ neo bằng kim loại; cọc buộc dây neo bằng kim 
loại; cọc neo đậu bằng kim loại; cái đe bằng kim loại; đe định hình bằng kim loại; lưới và 
mạng lưới bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; xích chó bằng kim loại; bể chứa nước 
bằng kim loại cho mục đích gia đình; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng) hoặc tủ 
đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); hộp đựng tiền bằng kim loại; thang và bậc thang 
bằng kim loại; bảng tên và bảng hiệu cửa bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau bằng kim 
loại; móc treo mũ bằng kim loại, hộp thư bằng kim loại; két an toàn bằng kim loại; bảng 
hiệu dạng đứng bằng kim loại; mộ bằng kim loại và bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng 
kim loại thường (đồ ngũ kim); móc sắt (thanh quặp hai đầu); khóa dây bằng kim loại; cầu 
nhảy lặn bằng kim loại; móc leo núi bằng kim loại; bàn đạp ngựa bằng kim loại; đinh thúc 
ngựa bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại để vận chuyển; đai bằng thép; lá thép; tấm 
thép; ống bằng thép và ống dẫn bằng thép; thép hình; dây thép; tấm thép có hình dạng 
lượn sóng; tấm thép và lá thép được cán mỏng với nhựa tổng hợp (thép là chủ yếu) để 
dùng trong đúc phun ép; đường ống bằng kim loại trừ những thứ liên quan đến vật liệu 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; ống nước bằng thép hoặc ống ga bằng thép; ống nước bằng kim loại hoặc 
ống ga bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; vật liệu vách ngăn bằng kim loại; bánh xe 
bằng kim loại (dùng cho đồ đạc); biển hiệu bằng kim loại; dây nhỏ bằng kim loại; tấm 
thép không gỉ và lá thép không gỉ; tấm thép và lá thép đã được sơn; tấm thép và lá thép 
được mạ kẽm; tấm thép và lá thép được phủ hợp kim kẽm; tấm thép và lá thép bọc nhôm; 
tấm thép và lá thép bọc hợp kim nhôm.     
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(511)   Nhóm 06: Sắt và thép; các kim loại màu và hợp kim của chúng; quặng kim loại; vật liệu 

xây dựng hoặc cho công trình xây dựng bằng kim loại; các phụ kiện ráp nối bằng kim loại 
cho đồ mộc; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); nhà thép tiền chế bằng kim loại; 
thùng chứa bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại (không dùng cho máy móc); lò xo và 
van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); thùng để đóng gói bằng kim loại 
dùng trong công nghiệp; tấm nâng và dỡ hàng bằng kim loại; bàn xoay bằng kim loại để 
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chuyển hàng hóa có trọng tải lớn; rầm ngang bằng kim loại để chuyển hàng hóa có trọng 
tải lớn; rặng san hô nhân tạo bằng kim loại; các khuôn bằng kim loại để tạo hình những 
sản phẩm bằng xi măng; nhà kính bằng kim loại vận chuyển được dùng cho gia đình; 
buồng phun sơn bằng kim loại; chuồng gia cầm bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại 
không phản quang; biển chỉ đường bằng kim loại không phản quang; cơ cấu bẻ ghi đường 
sắt; chìa khóa bằng kim loại; chốt định vị bằng kim loại; mối nối bằng kim loại cho 
đường ống; vòng kẹp bằng kim loại; mỏ neo bằng kim loại; cọc buộc dây neo bằng kim 
loại; cọc neo đậu bằng kim loại; cái đe bằng kim loại; đe định hình bằng kim loại; lưới và 
mạng lưới bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; xích chó bằng kim loại; bể chứa nước 
bằng kim loại cho mục đích gia đình; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng) hoặc tủ 
đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); hộp đựng tiền bằng kim loại; thang và bậc thang 
bằng kim loại; bảng tên và bảng hiệu cửa bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau bằng kim 
loại; móc treo mũ bằng kim loại, hộp thư bằng kim loại; két an toàn bằng kim loại; bảng 
hiệu dạng đứng bằng kim loại; mộ bằng kim loại và bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng 
kim loại thường (đồ ngũ kim); móc sắt (thanh quặp hai đầu); khóa dây bằng kim loại; cầu 
nhảy lặn bằng kim loại; móc leo núi bằng kim loại; bàn đạp ngựa bằng kim loại; đinh thúc 
ngựa bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại để vận chuyển; đai bằng thép; lá thép; tấm 
thép; ống bằng thép và ống dẫn bằng thép; thép hình; dây thép; tấm thép có hình dạng 
lượn sóng; tấm thép và lá thép được cán mỏng với nhựa tổng hợp (thép là chủ yếu) để 
dùng trong đúc phun ép; đường ống bằng kim loại trừ những thứ liên quan đến vật liệu 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; ống nước bằng thép hoặc ống ga bằng thép; ống nước bằng kim loại hoặc 
ống ga bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; vật liệu vách ngăn bằng kim loại; bánh xe 
bằng kim loại (dùng cho đồ đạc); biển hiệu bằng kim loại; dây nhỏ bằng kim loại; tấm 
thép không gỉ và lá thép không gỉ; tấm thép và lá thép đã được sơn; tấm thép và lá thép 
được mạ kẽm; tấm thép và lá thép được phủ hợp kim kẽm; tấm thép và lá thép bọc nhôm; 
tấm thép và lá thép bọc hợp kim nhôm.     
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(511)   Nhóm 06: Sắt và thép; các kim loại màu và hợp kim của chúng; quặng kim loại; vật liệu 

xây dựng hoặc cho công trình xây dựng bằng kim loại; các phụ kiện ráp nối bằng kim loại 
cho đồ mộc; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); nhà thép tiền chế bằng kim loại; 
thùng chứa bằng kim loại; ròng rọc bằng kim loại (không dùng cho máy móc); lò xo và 
van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); thùng để đóng gói bằng kim loại 
dùng trong công nghiệp; tấm nâng và dỡ hàng bằng kim loại; bàn xoay bằng kim loại để 
chuyển hàng hóa có trọng tải lớn; rầm ngang bằng kim loại để chuyển hàng hóa có trọng 
tải lớn; rặng san hô nhân tạo bằng kim loại; các khuôn bằng kim loại để tạo hình những 
sản phẩm bằng xi măng; nhà kính bằng kim loại vận chuyển được dùng cho gia đình; 
buồng phun sơn bằng kim loại; chuồng gia cầm bằng kim loại; cột mốc bằng kim loại 
không phản quang; biển chỉ đường bằng kim loại không phản quang; cơ cấu bẻ ghi đường 
sắt; chìa khóa bằng kim loại; chốt định vị bằng kim loại; mối nối bằng kim loại cho 
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đường ống; vòng kẹp bằng kim loại; mỏ neo bằng kim loại; cọc buộc dây neo bằng kim 
loại; cọc neo đậu bằng kim loại; cái đe bằng kim loại; đe định hình bằng kim loại; lưới và 
mạng lưới bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; xích chó bằng kim loại; bể chứa nước 
bằng kim loại cho mục đích gia đình; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng) hoặc tủ 
đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); hộp đựng tiền bằng kim loại; thang và bậc thang 
bằng kim loại; bảng tên và bảng hiệu cửa bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau bằng kim 
loại; móc treo mũ bằng kim loại, hộp thư bằng kim loại; két an toàn bằng kim loại; bảng 
hiệu dạng đứng bằng kim loại; mộ bằng kim loại và bia mộ bằng kim loại; khóa cài bằng 
kim loại thường (đồ ngũ kim); móc sắt (thanh quặp hai đầu); khóa dây bằng kim loại; cầu 
nhảy lặn bằng kim loại; móc leo núi bằng kim loại; bàn đạp ngựa bằng kim loại; đinh thúc 
ngựa bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại để vận chuyển; đai bằng thép; lá thép; tấm 
thép; ống bằng thép và ống dẫn bằng thép; thép hình; dây thép; tấm thép có hình dạng 
lượn sóng; tấm thép và lá thép được cán mỏng với nhựa tổng hợp (thép là chủ yếu) để 
dùng trong đúc phun ép; đường ống bằng kim loại trừ những thứ liên quan đến vật liệu 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; kim loại thường dạng thô hoặc bán 
thành phẩm; ống nước bằng thép hoặc ống ga bằng thép; ống nước bằng kim loại hoặc 
ống ga bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; vật liệu vách ngăn bằng kim loại; bánh xe 
bằng kim loại (dùng cho đồ đạc); biển hiệu bằng kim loại; dây nhỏ bằng kim loại; tấm 
thép không gỉ và lá thép không gỉ; tấm thép và lá thép đã được sơn; tấm thép và lá thép 
được mạ kẽm; tấm thép và lá thép được phủ hợp kim kẽm; tấm thép và lá thép bọc nhôm; 
tấm thép và lá thép bọc hợp kim nhôm.     
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống.    
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(731) Hợp tác xã Thành Lợi  (VN) 
KV Thới Ngươn B, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm giàu tinh bột; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở gạo. 
 

Nhóm 31: Cây trồng; cám; thóc chưa chế biến; hạt [ngũ cốc]; rau tươi; hạt giống thực vật. 
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(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37735 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37736 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37737 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1882 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37738 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Phil-International Co.,Ltd.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37739 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37740 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37741 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.     

 

 
(210) 4-2017-37742 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37743 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-37744 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2017-37745 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2017-37746 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đen, nâu, trắng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Sinh Thái Biển  (VN) 
Tầng 3, số 281 phố Đội Cấn, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch sinh thái; điều hành chuyến du lịch; dịch vụ vận tải.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37747 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.1.16; A5.1.5 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Nguyễn Trung Nam  (VN) 
Số 15, tổ 9, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, trà.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê, quán đồ uống, nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-37748 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2 

(731) Fraser Research Labs. Inc.  

(CA) 

106 Street Mary East, Whitby, Ontario, 

L1N 2P2 Canada  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; nước thơm mỹ phẩm; 

son môi; son bóng; bút chì kẻ môi; son dưỡng môi; mỹ phẩm cho lông mày; mỹ phẩm bôi 

mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; mát-ca-ra; phấn nền; phấn hồng dạng bột 

dùng để trang điểm; dầu gội đầu; nước xức tóc; kem trang điểm mặt; kem che nếp nhăn; 

kem làm trắng da; nước hoa hồng cho da; nước thơm cho da; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; 

chế phẩm tẩy tế bào chết trên da; kem tẩy tế bào chết dùng cho da mặt; kem giữ ẩm dùng 

cho mặt, toàn thân, tay và chân; sữa tắm; chế phẩm chống nắng; tinh dầu thơm; tinh dầu; 

dầu và nước thơm dùng để xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 05: Chế phẩm chứa thuốc dùng để chăm sóc da, mặt và toàn thân; thuốc mỡ dược 

phẩm; chế phẩm chứa thuốc trị cháy nắng; chế phẩm dược dùng điều trị vết trầy xước da; 

chế phẩm chăm sóc da hỗn hợp có chứa thuốc dùng để làm mịn da hoặc để cải thiện sắc 

tố da hoặc dùng để giảm nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và loại bỏ tế bào da chết; chế 

phẩm dược dùng để trị liệu cho da, bảo vệ da và phục hồi da; chế phẩm dược chứa chất 

tẩy trắng (hydroquinone); chế phẩm chứa thuốc để bảo vệ da khỏi tia cực tím và điều trị 

da bị cháy nắng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37749 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Beaucre Merchandising Co., 

Ltd.   (KR) 
385-10 Kil-Dong, Kangdong-Ku, Seoul, 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm làm sạch; chất tẩy rửa, trừ loại 

dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế 
phẩm đánh bóng; dung dịch cọ rửa; chế phẩm vệ sinh thân thể; sữa rửa mặt; chế phẩm 
chăm sóc da; dầu gội đầu; xà phòng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước sơn móng; mặt nạ làm đẹp; bút chì kẻ 
lông mày; keo xịt tóc; hương thơm để thắp; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; 
chế phẩm làm thơm không khí.  

 

 
(210) 4-2017-37751 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.7.25; A14.7.12; 

7.3.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khai thác đá 
Thừa Thiên Huế  (VN) 
323 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: đá xây dựng; đá ốp lát tự nhiên. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu: chế biến đá xây dựng; chế biến đá ốp lát tự nhiên từ đá block 
nguyên khối. 

 

 
(210) 4-2017-37752 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6; A8.1.10 
(591) Trắng, vàng, vàng nhạt, đỏ sẫm, đỏ, hồng 

đậm. 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu  (VN) 
Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh ngọt; ca cao; sô cô la; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2017-37753 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh   (VN) 
Số 36 ngách 639/87 Hoàng Hoa Thám, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; balo; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; vali; túi du lịch. 
 

 
(210) 4-2017-37754 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1 

(591) Vàng, đỏ, đen. 

(731) Công ty TNHH Hải Hân  (VN) 
Khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải, 

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

rượu (quán bar). 
 

 
(210) 4-2017-37755 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8 

(731) TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 

2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 17: Băng dính dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại; tấm dính dùng cho 

mục đích công nghiệp và thương mại; chất dẻo bán thành phẩm; tấm nhựa tổng hợp bán 

thành phẩm có chất dính dùng cho mục đích công nghiệp và thương mại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37756 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Đỗ Thị Vui  (VN) 

Tập thể H35, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; trường mẫu giáo; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi thể 

thao. 
 

 
(210) 4-2017-37757 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương. 
(731) JEBSEN & JESSEN INGREDIENTS 

HOLDING PTE. LTD.  (SG) 
2 Corporation Road #03-06 Singapore 
618494 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong khoa học, không dùng 

cho mục đích y tế và thú y;  hóa chất dùng trong nhiếp ảnh, cụ thể là chế phẩm hóa học 
dùng trong nhiếp ảnh; hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong nghề làm vườn, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất, cụ thể là chế phẩm hóa học phân 
tích dùng trong phòng thí nghiệm, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chất hoá học 
để bảo quản thực phẩm; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-37758 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) GoGo Tech Limited  (HK) 

19/F Fun Tower, 35 Hung To Road, 
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: ứng dụng phần mềm máy vi tính có thể tải về; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 

về; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị liên lạc hai chiều; rađiô dùng cho ô tô; 
thiết bị điều hướng dùng cho xe cộ (được lắp đặt sẵn máy vi tính bên trong]. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ khuân vác; giao hàng; hậu cần vận tải; môi giới vận tải; thông tin về 
vận tải; thuê và cho thuê xe cộ. 
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Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế phần mềm; bảo trì phần mềm; chuyển đổi 
chương trình và dữ liệu máy vi tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến chương trình máy vi tính; tư vấn về công nghệ thông tin. 

 

(210) 4-2017-37759 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Seven Nine  (VN) 
175 Lê Đình Cẩn, khu phố 6, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-37760 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

241/12 tổ 2, khu phố 3, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước giải 
khát không có ga (đồ uống không cồn); bia. 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm bánh kẹo, nước uống 
đóng chai, nước giải khát có ga (đồ uống không cồn), nước giải khát không có ga (đồ 
uống không cồn), rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), nước ép trái cây có cồn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-37761 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ.
(731) Công ty cổ phần nhựa Trường 

Phát  (VN) 
69/8Y Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: nguyên liệu, vật tư dùng trong ngành nhựa như nhựa 

nhân tạo (bán thành phẩm), dạng thô chưa qua xử lý, nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), hạt 

nhựa, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, phụ gia ngành nhựa, máy móc thiết bị ngành 

nhựa như máy ép nhựa, máy đùn nhựa, máy tạo hạt nhựa, máy nghiền chất dẻo, máy trộn 

vật liệu dạng hạt và bột để xử lý chất dẻo, máy trộn nhựa dạng viên để xử lý chất dẻo, 

máy vận chuyển cụ thể là máy vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột bằng trục vít hoặc khí 

nén để xử lý chất dẻo, máy vận chuyển nhựa dạng viên bằng khí nén để xử lý chất dẻo, 

máy vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột bằng chân không để xử lý chất dẻo, máy vận 

chuyển nhựa dạng viên bằng chân không để xử lý chất dẻo, máy vận chuyển kiểu ép để 

vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột để xử lý chất dẻo, máy vận chuyển kiểu ép để vận 

chuyển nhựa dạng viên để xử lý chất dẻo, vòi hút cho máy xử lý chất dẻo, máy thu gom 

vật liệu dạng hạt và bột để xử lý chất dẻo, máy thu gom nhựa dạng viên để xử lý chất dẻo, 

khuôn mẫu dùng trong ngành nhựa cụ thể là khuôn đùn, đúc các sản phẩm dùng trong 

ngành nhựa; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2017-37762 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 3.7.17; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần nhựa Trường 
Phát  (VN) 
69/8Y Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 17: Hạt nhựa bán thành phẩm như: hạt nhựa màu cho ngành công nghiệp nhựa; hạt 

nhựa tăng trơn trượt; màng nhựa (không dùng để bao gói). 
 

Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: nguyên liệu, vật tư dùng trong ngành nhựa như nhựa 

nhân tạo (bán thành phẩm), dạng thô chưa qua xử lý, nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), hạt 

nhựa, cao su dạng thô hoặc bán thành phẩm, phụ gia ngành nhựa, máy móc thiết bị ngành 

nhựa như máy ép nhựa, máy đùn nhựa, máy tạo hạt nhựa, máy nghiền chất dẻo, máy trộn 

vật liệu dạng hạt và bột để xử lý chất dẻo, máy trộn nhựa dạng viên để xử lý chất dẻo, 

máy vận chuyển cụ thể là máy vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột bằng trục vít hoặc khí 

nén để xử lý chất dẻo, máy vận chuyển nhựa dạng viên bằng khí nén để xử lý chất dẻo, 

máy vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột bằng chân không để xử lý chất dẻo, máy vận 

chuyển nhựa dạng viên bằng chân không để xử lý chất dẻo, máy vận chuyển kiểu ép để 

vận chuyển vật liệu dạng hạt và bột để xử lý chất dẻo, máy vận chuyển kiểu ép để vận 

chuyển nhựa dạng viên để xử lý chất dẻo, vòi hút cho máy xử lý chất dẻo, máy thu gom 

vật liệu dạng hạt và bột để xử lý chất dẻo, máy thu gom nhựa dạng viên để xử lý chất dẻo, 

khuôn mẫu dùng trong ngành nhựa cụ thể là khuôn đùn, đúc các sản phẩm dùng trong 

ngành nhựa; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh. 
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(210) 4-2017-37763 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuoku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; chế phẩm mỹ phẩm phục hồi tóc hư tổn; chế phẩm tạo 

kiểu tóc; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da đầu và tóc; xà phòng tắm; chế phẩm chăm sóc 
toàn thân không chứa dược chất; chế phẩm vệ sinh thân thể; mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-37764 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Hồng Minh   (VN) 

45/39 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc móng chân, móng tay; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm 

sóc da; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ xoa bóp (masage); dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-37765 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SAKATA SEED CORPORATION  (JP) 

7-1 Nakamachidai 2-chome, Tsuzuki-ku, 
Yokohama, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên; củ hoa; hạt giống; cây non; hạt giống cây trồng; cây trồng; củ 

hành/củ tỏi; cây giống; rau tươi; quả tươi; thóc chưa xử lý; mạch nha dùng cho ngành bia 
và rượu; cây hoa bia; hạt (hạt giống); hạt (ngũ cốc); vừng; ngô; lúa mì; lúa mạch, lúa 
mạch đen; yến mạch; cỏ/rong làm thức ăn cho người và động vật; hoa khô để trang trí; 
vòng hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2017-37766 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SAKATA SEED CORPORATION  (JP) 

7-1 Nakamachidai 2-chome, Tsuzuki-ku, 
Yokohama, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 31: Hoa tự nhiên; củ hoa; hạt giống; cây non; hạt giống cây trồng; cây trồng; củ 
hành/củ tỏi; cây giống; rau tươi; quả tươi; thóc chưa xử lý; mạch nha dùng cho ngành bia 
và rượu; cây hoa bia; hạt (hạt giống); hạt (ngũ cốc); vừng; ngô; lúa mì; lúa mạch, lúa 
mạch đen; yến mạch; cỏ/rong làm thức ăn cho người và động vật; hoa khô để trang trí; 
vòng hoa tự nhiên; thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2017-37767 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 
(731) VISMAY INTERNATIONAL 

CORPORATION   (PH) 
Building 6B, CCMC Compound, 
Veterans Center, Metro Manila, Taguig 
City, Philippines 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị karaoke; máy thu hình; loa; bộ khuếch đại âm thanh; máy tính bảng; 

máy đọc đĩa DVD; điện thoại di động; tivi LED. 
 

 
(210) 4-2017-37770 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Bảy Thơ  (VN) 

ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, 
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Giò (chả); chả cá; cá (không còn sống); thực phẩm trên cơ sở cá. 

 

 
(210) 4-2017-37771 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; A26.3.5; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Smilegate Entertainment, 

Inc.  (KR) 
5f, Solidspace Bldg, 220, Pangyoyeok-ro,  
Bundang-gu, Seongnam-si, Ggyeonggi-
do, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính cho điện thoại di 
động [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính cho điện thoại di động [có thể tải xuống 
được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [có thể tải xuống được]; hộp 
đựng băng trò chơi video; mũ bảo hiểm; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình 
ảnh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phiếu giảm giá điện tử có 
thể tải xuống; phim hoạt hình; hộp đựng chuyên dụng cho thiết bị nhiếp ảnh; thiết bị cảm 
biến gia tốc; kính đeo mắt [quang học]; dụng cụ toán học; áo gilê chống đạn; thiết bị thở 
dùng để bơi lặn; pin khô; bút thử điện; dây cáp USB; ốp lưng cho điện thoại; miếng đệm 
lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh [đã phơi sáng]; đĩa quang ghi sẵn từ trước, có chứa 
nhạc; đĩa quang từ ghi sẵn từ trước, có chứa nhạc; đĩa quang ghi sẵn từ trước, có chứa hình 
ảnh; đĩa quang từ ghi sẵn từ trước, có chứa hình ảnh; video ảnh động được ghi sẵn từ 
trước; phim ảnh động được ghi sẵn từ trước; ảnh kỹ thuật số có thể tải xuống được dưới 
dạng phim; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải xuống được dưới dạng phim; biểu tượng 
cảm xúc cho ứng dụng [tệp tin hình ảnh có thể tải về được]; tệp tin giải trí đa phương tiện 
có thể tải về được qua internet và thiết bị không dây. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến thông qua mạng máy tính; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; sắp xếp 
các trò chơi [giải trí]; tổ chức các trò chơi [giải trí]; dịch vụ tổ chức đánh bạc; cung cấp 
video trực tuyến, không tải về; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục; tổ chức các sự kiện thể thao; sắp xếp các sự kiện thể thao; dịch vụ lập kế hoạch cho 
buổi chiếu phim, chương trình biểu diễn, diễn kịch hoặc các buổi biểu diễn âm nhạc [giải 
trí]; cung cấp dịch vụ phòng thu âm; cho thuê hình ảnh động; dịch vụ phóng viên tin tức; 
sản xuất phim điện ảnh, trừ phim quảng cáo; giới thiệu phim điện ảnh, trừ phim quảng 
cáo; phát hành phim điện ảnh, trừ phim quảng cáo; cho thuê phim điện ảnh, trừ phim 
quảng cáo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được) của phim 
điện ảnh; cung cấp nội dung giải trí đa phương tiện không tải về được thông qua internet 
và thiết bị không dây; dịch vụ giải trí để cung cấp các dữ liệu hoặc thông tin dạng điện tử 
chủ yếu về phim trên mạng internet hoặc mạng truyền thông khác; dịch vụ giáo dục để 
cung cấp các dữ liệu hoặc thông tin dạng điện tử chủ yếu về phim trên mạng internet hoặc 
mạng truyền thông khác; tổ chức các chương trình trò chơi trên truyền hình [giải trí]; sắp 
xếp các chương trình trò chơi trên truyền hình [giải trí]. 

 

 
(210) 4-2017-37772 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) JUKI KABUSHIKI KAISHA (JUKI 

CORPORATION)   (JP) 
2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 
206-8551, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy để sản xuất sản phẩm dệt may; máy dệt kim; máy là; máy in vải; máy gia 

công da thuộc; máy khâu; cơ cấu điều khiển bằng bàn đạp dùng cho máy khâu; trục lăn 
dùng cho máy khâu công nghiệp; lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; máy dùng để sản xuất 
bảng mạch; máy lắp ráp các linh kiện điện tử; máy lắp ráp dùng để lắp ráp linh kiện điện 
tử vào bảng mạch; mỏ hàn dùng cho máy lắp ráp linh kiện điện tử; bộ phận chuyển linh 
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kiện dùng cho máy lắp ráp linh kiện điện tử; băng chuyền dùng cho máy lắp ráp linh kiện 
điện tử; bộ phận phun chất dính chạy điện dùng để gắn linh kiện điện tử vào bảng mạch; 
bộ phận chất tải dùng cho máy lắp ráp linh kiện điện tử; bộ phận dỡ tải dùng cho máy lắp 
ráp linh kiện điện tử; động cơ chạy điện dùng cho máy khâu; máy khí nén; bầu tra mỡ (bộ 
phận của máy móc). 

 
Nhóm 09: Bảng điều khiển [chạy điện]; thiết bị điều khiển, chạy điện; mạch tích hợp bán 
dẫn; phần mềm máy vi tính dùng cho liên lạc mạng không dây; chương trình điều hành 
máy vi tính; phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; màn hình 
máy tính; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; thiết bị chỉ 
báo số lượng; thước đo. 

 

 
(210) 4-2017-37773 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng ngọc 

trai, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hà  (VN) 
111/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2017-37774 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Văn Hà   (VN) 
111/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2017-37775 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Cù Phước Hùng  (VN) 
9B Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; đồ uống y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2017-37776 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.1.6; A11.3.7; 24.9.1; 8.7.3 
(591) Trắng, đen, vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Anh  (VN) 
Số 236 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-37777 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.1.6; A11.3.7; 8.7.3; 24.9.1 
(591) Trắng, đen, vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Anh  (VN) 
Số 236 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-37778 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.1.6; A11.3.7; 8.7.3; 24.9.1 
(591) Trắng, đen, vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Anh  (VN) 
Số 236 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-37779 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.1.6; A11.3.7; 8.7.3; 24.9.1 
(591) Trắng, đen, vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Anh  (VN) 
Số 236 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-37780 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.1.6; A11.3.7; 8.7.3; 24.9.1 

(591) Trắng, đen, vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Anh  (VN) 
Số 236 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 

An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-37781 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.1.6; A11.3.7; 8.7.3; 24.9.1 

(591) Trắng, đen, vàng cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đức Anh  (VN) 
Số 236 đường Ngô Gia Tự, phường Tiền 

An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-37782 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ IF  (VN) 
109 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-37783 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ IF  (VN) 
109 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37785 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.9.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bon La Mode  
(VN) 
153B Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2017-37786 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ truyền thông 
Bihaco  (VN) 
Nhà D12, ngõ 80, phố Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh; thiết bị thu hình; thiết bị truyền phát âm thanh; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; đĩa compắc (nghe nhìn); đĩa quang. 

 

Nhóm 16: áp phích quảng cáo; giấy dính (văn phòng phẩm); vé in sẵn; xuất bản phẩm 
dạng in. 

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn 
của nghệ sĩ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất nhạc; cung cấp 
âm nhạc trực tuyến không tải về; ghi băng hình; dàn dựng và biên tập băng hình. 
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(210) 4-2017-37787 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Zami Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 3, số 543 An Dương Vương, 
phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-37789 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ANTIBIOTICE S.A  (RO) 

1, Valea Lupului Street, 707410 IASI, 
Romania. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37790 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 25.7.25; A11.3.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ 

Duyên  (VN) 
Thôn Ia Rốc, xã Chư HDrông, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-37791 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Zopost  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng internet; dịch vụ thanh toán trực tuyến 
qua mạng điện thoại di động; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại cố định; 
dịch vụ thanh toán thông qua hình thức dùng thẻ trả trước; dịch vụ quản lý tài chính; dịch 
vụ cung cấp thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2017-37792 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Ngọc Hùng  (VN) 

Thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong 

công nghiệp, phân bón, chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng 
cho mục đích y tế và thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm 
mầu, thuốc nhuộm gỗ, véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài 
mòn, hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên 
liệu), gas nhiên liệu, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, thực phẩm ăn kiêng, thuốc 
trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, cụ thể 
là mua bán bu lông bằng kim loại, ròng rọc bằng kim loại, then chốt cửa bằng kim loại, 
khóa bằng kim loại, đinh vít bằng kim loại, cáp móc bằng kim loại, khung cửa làm bằng 
kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, vật liệu xây dựng, 
két an toàn, động cơ máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy nâng hạ, máy hút 
bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy khuấy, máy nén 
khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy tiện, máy 
nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông nghiệp, 
máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, máy hút 
bụi, máy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, máy 
xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ điện 
dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ 
cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị 
ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình 
ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, điện thoại, điện thoại di động, pin điện 
thoại, phụ kiện điện thoại, dây điện thoại, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế 
kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành 
y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, 
vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp 
nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp 
chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, 
cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc 
trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất 
làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm 
dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn 
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chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho 
nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật 
liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ 
bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, 
vải, đô vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, 
khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm 
tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò 
chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngữ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
diêm, bật lửa, thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-37793 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.8 
(591) Xanh dương lợt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dầu nhờn Mỹ Thái  (VN) 
39B Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết (đóng phuy, thùng, can, bình, chai nhỏ) dầu, mỡ công 
nghiệp và chất bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2017-37794 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Kenwin  (VN) 

Số 479 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán cửa cuốn, cửa nhựa lõi thép và các phụ kiện cửa như: tay nắm cửa 
bằng kim loại, khóa cửa bằng kim loại, ray trượt bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, 
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bánh xe bằng kim loại, con lăn bằng kim loại, ke (vít) bắt góc bằng kim loại dùng cho 
khung cửa, chốt cửa bằng kim loại, bu lông khuôn cửa bằng kim loại, cửa sổ hai cánh 
bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại, cửa 
quay, cửa ra vào bằng kim loại (cửa cuốn), phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho cửa sổ, thiết 
bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện, cáp điều khiển của máy, động cơ điện 
và động cơ, cửa nhựa lõi thép. 

 

 
(210) 4-2017-37795 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zopost  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng internet; dịch vụ thanh toán trực tuyến 

qua mạng điện thoại di động; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại cố định; 
dịch vụ thanh toán thông qua hình thức dùng thẻ trả trước; dịch vụ quản lý tài chính; dịch 
vụ cung cấp thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2017-37796 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Fordays Co., Ltd.  (JP) 

1-13-21 Kayabacho, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng không chứa thuốc; dầu gội đầu không chứa thuốc; nước 
xức tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc. 

 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2017-37797 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 3.7.5; A5.1.5; A5.1.16; 20.7.1; 

1.3.1; 24.13.1; 26.3.4; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH đầu tư DEEP 

BLUE GROUP  (VN) 
Số 10, đường 8A, KDC Nam Long, 
phường Tân Quy Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; tư vấn giáo dục. 

 

 
(210) 4-2017-37798 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 1.15.21; 1.17.7; 26.1.6; A26.11.12
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Lữ Hành Quốc 

Tế Hành Trình Vui Vẻ  (VN) 
Số 19, ngõ 50 đường Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống; quán bar; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-37799 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.5.1; 1.17.7; 1.15.21; 26.1.6; A26.11.12
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Lữ Hành Quốc 

Tế Hành Trình Vui Vẻ  (VN) 
Số 19, ngõ 50 đường Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; đại 

lý giao nhận hàng hoá trong nước và quốc tế. 
 

 
(210) 4-2017-37800 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.4; A25.7.7 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam   (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả; nước xoài (chiết xuất từ quả xoài là thành phần chính); nước 
xi-rô và các chế phẩm khác không chứa cồn để làm đồ uống.   
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(210) 4-2017-37801 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.4; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam    (VN) 
Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả; nước xoài (chiết xuất từ quả xoài là thành phần chính); nước 
xi-rô và các chế phẩm khác không chứa cồn để làm đồ uống.   

 

 
(210) 4-2017-37802 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam đậm, cam nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất bám dính hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-37803 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hoà  (VN) 
Sạp 74FA2, khu 4E, chợ Tân Bình, 
phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần jean; giày; dép; bao tay của phụ nữ; đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2017-37804 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh dương đậm, xanh 
dương nhạt, đen, tím. 

(731) Công ty TNHH Unaxol Việt 
Nam  (VN) 
54/2H đường Đồng Tâm, ấp Mỹ Hòa 1, 
xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, cụ thể là Methyl Ethyl Ketone, 
Butyl Cellosolve.  

 
Nhóm 02: Sơn dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và nghệ thuật (không cách điện) cụ 
thể là sơn phủ; các chất sơn, quét cụ thể là chất kết dính cho sơn; chất làm đặc sơn; chất 
pha loãng sơn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, cụ thể là 
Methyl Ethyl Ketone, Butyl Cellosolve; dịch vụ bán buôn sơn dùng cho công nghiệp, 
nghề thủ công và nghệ thuật cụ thể là sơn phủ, sơn quét, chất kết dính cho sơn, chất làm 
đặc sơn, chất pha loãng sơn; dịch vụ xuất nhập khẩu hóa chất sử dụng trong lĩnh vực công 
nghiệp, cụ thể là Methyl Ethyl Kdone, Butyl Cellosolve, sơn dùng cho công nghiệp, nghề 
thủ công và nghệ thuật cụ thể là sơn phủ, các chất sơn, quét cụ thể là chất kết dính cho 
sơn, chất làm đặc sơn, chất pha loãng sơn. 

 

 
(210) 4-2017-37805 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 15.7.1; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần Novagroup  

(VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục).  
 

Nhóm 45: Câu lạc bộ gặp gỡ.  
 

 
(210) 4-2017-37806 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Vàng 

Son  (VN) 
63 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; tổ chức vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; quán rượu (bar); dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2017-37807 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng đồng, trắng, cam, vàng, xanh lá 

cây, xanh dương, xanh đậm. 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Vàng 

Son  (VN) 
63 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị và hội thảo; tổ chức vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; quán rượu (bar); dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2017-37808 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.9; 1.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước Hoàng 
Minh  (VN) 
Số 64 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); nước 

khoáng cô đặc; tất cả dùng để làm đồ uống  
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước khoáng (đồ uống), 
nước khoáng cô đặc, tất cả dùng để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2017-37809 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.13.1; 26.1.2; 26.1.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước Hoàng 
Minh  (VN) 
Số 64 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); nước 

khoáng cô đặc; tất cả dùng để làm đồ uống.  
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước khoáng (đồ uống), 
nước khoáng cô đặc, tất cả dùng để làm đồ uống. 
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(210) 4-2017-37810 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.9; 1.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước Hoàng 
Minh   (VN) 
Số 64 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); nước 

khoáng cô đặc; tất cả dùng để làm đồ uống.  
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước khoáng (đồ uống), 
nước khoáng cô đặc, tất cả dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2017-37811 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ 
điện và thương mại Phương 
Linh  (VN) 
Tổ 2, cụm 5, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi. 
 

Nhóm 09: Tủ điện. 
 

Nhóm 11: Quạt công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-37812 (220) 15.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.11.1; A7.1.9; A7.1.11; 1.15.23 
(591) Vàng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Thới Bình  (VN) 
6-8 đường 30, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu sà lan; mua bán và xuất nhập khẩu tàu hút bùn, 

mua bán và xuất nhập khẩu xe cơ giới cụ thể là: xe ô tô, xe ủi, xe lu, xe đào, xe cẩu, xe 
xúc lật, xe nâng. 

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn trong việc xây dựng và kinh doanh công trình giao thông; đầu tư 
vốn trong việc xây dựng cầu dân sinh và thu phí. 
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Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công trình dân 

dụng, công nghiệp, xây dựng công trình giao thông; xây dựng công trình thuỷ lợi; xây 

dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. 

 

Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế kết câu công trình 

xây dựng dân dụng, công nghiệp. 
 

(210) 4-2017-37813 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.3; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH điều hoà 
FUJIAIRE Việt Nam  (VN) 
Số 69, Ga Hà Đông, tổ 10, phường Phú 

La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí và các bộ phận của chúng. 
 

 
(210) 4-2017-37814 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH NEWLAND Việt 
Nam  (VN) 
Số 454 đường Khương Đình, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; công tắc điện; tủ điện, bảng điện, cầu chì.  
 

 
(210) 4-2017-37815 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH NEWLAND Việt 
Nam  (VN) 
Số 454 đường Khương Đình, phường Hạ 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; công tắc điện; tủ điện; bảng điện; cầu chì.  
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(210) 4-2017-37816 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; A24.15.7 
(591) Đen, đồng vàng. 
(731) Công ty cổ phần GOTZE Việt 

Nam  (VN) 
285/72A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; bồn 
rửa gắn cố định; vòi khóa cho ống dẫn; chậu vệ sinh gắn cố định. 

 

 
(210) 4-2017-37817 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.4; 26.3.2; A26.11.8; 26.7.25 
(591) Vàng, nâu, vàng cam, vàng, xanh. 
(731) Trần Việt Nghĩa  (VN) 

Thôn Lộ Xá, xã Thăng Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn; ghế; giường; tủ; kệ.  
 

 
(210) 4-2017-37818 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Nguyễn Huy  (VN) 
Khóm 2, phường 7, thành phố Bạc Liêu, 
tỉnh Bạc Liêu  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền và ví bỏ túi; cặp học sinh và túi đeo vai học sinh; vali 
[hành lý]; túi du lịch; ba lô.  

 

 
(210) 4-2017-37819 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty CP TRANSIMEX Việt 

Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 69 Đặng Xuân Bảng, Bắc 
Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải dệt hoặc chất dẻo.  
 

 
(210) 4-2017-37820 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Hồng, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Phước 
Điền   (VN) 
ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá gồm: đá viên và đá cây.  
 

 
(210) 4-2017-37821 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá An Giang   (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2017-37822 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.4; A26.4.6; A5.5.20 
(591) Trắng, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ly House  (VN) 
243 Trần Phú, phuờng Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, giày, dép, mỹ phẩm, túi xách, balo, thắt lưng, mũ (nón), 
găng tay.  

 
 

(210) 4-2017-37823 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A25.7.5; 25.12.1; 21.1.17; 26.1.1
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Cà Phê  
(VN) 
199/2 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37824 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Hiền  (VN) 
164A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y khoa, dụng 
cụ nha khoa, dụng cụ y tế.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bảo hiểm, môi giới bảo hiểm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh đa khoa, dịch vụ nha khoa, dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ, dịch vụ tư vấn y tế.  

 

 
(210) 4-2017-37825 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Trắng, nâu, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại Dân Hưng Long  
(VN) 
276/9/23 Mã Lò, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điều hòa không khí; mua bán lò nướng; mua bán nồi áp suất, 

dùng điện; mua bán dụng cụ nấu nướng dùng điện; mua bán thiết bị lọc nước uống.  
 

 
(210) 4-2017-37826 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đen, hồng. (540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Phương Anh  
(VN) 
71 đường 4, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ xăm hình; dịch vụ tắm hơi; 

dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ làm tóc.  
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(210) 4-2017-37827 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.13.6 
(591) Hồng, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hạnh  (VN) 
36 đường Tân Lập, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang; mua bán mũ nón thời trang.  

 

 
(210) 4-2017-37828 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 25.7.20; 

A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 
Rạng Đông  (VN) 
84 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2017-37829 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ADQHONDA  (VN) 
Nhà ông Cao Đức Hoàng, thôn Ngọc 
Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; ô tô. 

 

 
(210) 4-2017-37830 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.6; 7.1.5; 26.1.1; 7.5.2 
(591) Vàng, đen, nâu, nâu vàng, nâu đỏ. 
(731) Tạ Phương Lan  (VN) 

Số 13, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, hạt cà phê, cà phê xay, cà phê trứng, đồ uống làm từ cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, hạt cà phê, cà phê xay, cà phê trứng, đồ uống làm từ cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-37831 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASIANA LINK  
(VN) 
S360/24 Bến Vân Đồn, phường 01, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; tổ chức chuyến du lịch; vận chuyển lữ hành; vận chuyển hành khách; 

cho thuê máy bay; đại lý vận chuyển đường hàng không; vận chuyển đường hàng không; 
vận tải hàng hóa; hộ tống lữ hành; đặt chỗ cho việc đi lại; đặt chỗ trước cho vận chuyển 
hành khách; chuyển phát hàng hóa; cho thuê xe ô tô; vận tải hàng hóa bằng đường bộ và 
đường hàng không; dịch vụ chất và dỡ hàng hóa; dịch vụ cho thuê công ten-nơ.  

 

 
(210) 4-2017-37832 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hảo Hương   (VN) 
102/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm (được làm từ nước mắm, 

nước, muối và phụ gia); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước mắm pha với nước, đường, 
tái, ít, giÊm chua).  

 

 
(210) 4-2017-37833 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, trắng, đỏ, 

đen. 

(540) 

  

(731) Sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Bình Định  (VN) 
77 Lê Hồng Phong, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Cá ngừ (cá ngừ, không còn sống).  
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Nhóm 35: Mua bán cá ngừ dạng tươi.  
 

 
(210) 4-2017-37834 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.7.5; 3.1.8; 3.1.6 
(591) Xanh ngọc, trắng, nâu, hồng, vàng đậm, 

vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Đức Duy  
(VN) 
Số 242B, phố Kim Mã, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: thức ăn cho vật nuôi, đồ dùng phục vụ vật nuôi trong nhà 

như lồng, dây xích- vòng cổ, thuốc thú y, quần áo, đồ dùng ăn uống, hoá mỹ phẩm, sữa 
tắm, thuốc nhuộm lông, giày dép, đồ chơi, xương gặm, bánh thưởng, dụng cụ vệ sinh, 
dụng cụ chăm sóc lông, phụ kiện trang trí, cát vệ sinh, thảm lót vệ sinh, bỉm vệ sinh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật và động vật nuôi làm cảnh, dịch vụ chỗ 
ở tạm thời cho động vật và động vật nuôi làm cảnh, cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ cho động vật nuôi, dịch vụ spa cho động 
vật, dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trong nhóm.  

 

 
(210) 4-2017-37835 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vinacompound  
(VN) 
Số 34B hẻm 6/12/5, phố Đội Nhân, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; nhựa acrylic [bán thành phẩm]; nhựa dẻo 

(bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); cao su tổng hợp; nhựa gắn để trát 
kín.  

 

 
(210) 4-2017-37836 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Huỳnh Văn Thông   (VN) 
Số 41/15 Lang Liêu, phường Vĩnh 
Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; mua bán bộ thu năng 

lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; mua bán đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời; 
mua bán bình lọc nước uống; mua bán bơm nhiệt; mua bán thiết bị điều hòa không khí.  
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(210) 4-2017-37837 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trấn Thị Thu Thảo   (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc phụ khoa; dược phẩm; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37839 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh. (540) 

 

(731) Lê Thị Hằng   (VN) 
Thôn Tụ An, xã Trường Yên, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; mắt kính; gọng kính đeo mắt; thị kính; 

bộ dụng cụ có chứa thị kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán kính áp tròng, xuất nhập khẩu kính áp tròng; quảng cáo kính áp tròng; 
mua bán mắt kính; xuất nhập khẩu mắt kính; quảng cáo gọng kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2017-37840 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Hằng   (VN) 
Thôn Tụ An, xã Trường Yên, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; mắt kính; gọng kính đeo mắt; thị kính; 

bộ dụng cụ có chứa thị kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán kính áp tròng; xuất nhập khẩu kính áp tròng; quảng cáo kính áp 
tròng; mua bán mắt kính; xuất nhập khẩu mắt kính; quảng cáo gọng kính đeo mắt.  

 

 
(210) 4-2017-37841 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hằng   (VN) 
Thôn Tụ An, xã Trường Yên, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình   
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(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; mắt kính; gọng kính đeo mắt; thị kính; 
bộ dụng cụ có chứa thị kính. 

 
Nhóm 35: Mua bán kính áp tròng; xuất nhập khẩu kính áp tròng; quảng cáo kính áp 
tròng; mua bán mắt kính; xuất nhập khẩu mắt kính; quảng cáo gọng kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2017-37842 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Nâu. 

(540) 

  
(731) Lê Thị Hằng   (VN) 

Thôn Tụ An, xã Trường Yên, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; mắt kính; gọng kính đeo mắt; thị kính; 

bộ dụng cụ có chứa thị kính.  
 

Nhóm 35: Mua bán kính áp tròng; xuất nhập khẩu kính áp tròng; quảng cáo kính áp 
tròng; mua bán mắt kính; xuất nhập khẩu mắt kính; quảng cáo gọng kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2017-37843 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Xanh lá mạ. (540) 

  

(731) Lê Thị Hằng   (VN) 
Thôn Tụ An, xã Trường Yên, huyện Hoa 
Lư, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; mắt kính; gọng kính đeo mắt; thị kính; 

bộ dụng cụ có chứa thị kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán kính áp tròng; xuất nhập khẩu kính áp tròng; quảng cáo kính áp 
tròng; mua bán mắt kính; xuất nhập khẩu mắt kính; quảng cáo gọng kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2017-37844 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Chính Nguyên  
(VN) 
139/J3B Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị ion hóa nước; bộ lọc dùng cho thiết bị làm sạch nước dùng trong gia 

đình; thiết bị làm sạch nước dùng trong gia đình; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước]; vòi 
nóng lạnh cho ống nước; vòi nước. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thiết bị ion hóa nước, bộ lọc dùng cho thiết bị làm 
sạch nước dùng trong gia đình, thiết bị làm sạch nước dùng trong gia đình, vòi của ống 
dẫn [đầu vặn vòi nước], vòi nóng lạnh cho ống nước, vòi nước.  

 

 
(210) 4-2017-37845 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh nõn chuối, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Len Nguyễn Media  (VN) 
87/15A, Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; báo chí; tạp chí; xuất bản phẩm dạng in; tờ quảng cáo; sách.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lí thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; dịch vụ trung gian thương mại; biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; marketing. 

 

 
(210) 4-2017-37846 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 1.15.23; 26.11.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tình  (VN) 
Số 163 phố Đại Từ, tổ 9, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất tạo màu dùng cho sơn. 
 

 
(210) 4-2017-37848 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.23; 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 21.1.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh da trời, xanh 

cốm. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Dần  (VN) 
Số 33, ngõ 61 Thái Thịnh, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt: đánh giá, tư vấn, can thiệp trẻ 
có nhu cầu đặc biệt.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong quá trình giáo dục trẻ có nhu cầu đặc 
biệt: các nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt.  
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(210) 4-2017-37849 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo tiếp 
thị Đại Nam  (VN) 
8D, đường số 2, khu phố 22, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Sản xuất phim quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; xuất bản tài liệu 

quảng cáo; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2017-37850 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Anh  (VN) 
05 Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; bánh ngọt; kẹo; kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ, dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-37851 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Tam Phát  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (chi tiết: bột cá dùng làm thức ăn cho động vật). 

 

 
(210) 4-2017-37852 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.21; 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Tam Phát  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (chi tiết: bột cá dùng làm thức ăn cho động vật). 
 

 
(210) 4-2017-37853 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Tam Phát  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, 
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật (Chi tiết: bột cá dùng làm thức ăn cho động vật). 

 

 
(210) 4-2017-37854 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Phương Khanh  (VN) 
400/12 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể như: phấn trang điểm; phấn dưỡng da; phấn trị mụn; nước hoa 

hồng; phấn phủ; nước trị nám. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phấn trang điểm, phấn dưỡng da, phấn trị mụn, nước hoa hồng, phấn 
phủ, nước trị nám. 

 

 
(210) 4-2017-37855 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.25; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phương Khanh  (VN) 
400/12 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể như: phấn trang điểm; phấn dưỡng da; phấn trị mụn; nước hoa 

hồng; phấn phủ; nước trị nám. 

 
Nhóm 35: Mua bán: phấn trang điểm, phấn dưỡng da, phấn trị mụn, nước hoa hồng, phấn 
phủ, nước trị nám. 
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(210) 4-2017-37856 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 3.7.17; A1.1.10 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Bầu 
Trời Xanh  (VN) 
B01-07 khu căn hộ Hoàng Anh Gia Lai, 
số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung 

học phổ thông; giáo dục cao đẳng và giáo dục đại học. 
 

 
(210) 4-2017-37857 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, nâu đen, 

vàng xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục Hành Tinh Xanh  (VN)
Số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; giáo dục trung 

học phổ thông; giáo dục cao đẳng và giáo dục đại học. 
 

 
(210) 4-2017-37859 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.11.5; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xám, đen, đỏ, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Nấm Thảo  
(VN) 
135, đội 3, ấp 5, xã Tân Hưng, huyện 
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm Linh Chi (đã xơ chế và bảo quản). 
 

Nhóm 31: Nấm Tươi (đóng gói). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1920 

(210) 4-2017-37860 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.5; 1.13.1; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo quốc tế Anh Quốc  (VN) 
40 Trần Minh Quyền, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 

 

 
(210) 4-2017-37861 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Kỷ 

Nguyên Mới  (VN) 
Số 40, ngách 127/15, ngõ 127, phố Văn 
Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37862 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM & SX mỹ 
phẩm Dragon  (VN) 
377/18 Nguyễn Tri Phương, phường 5, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; son môi; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-37863 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh lá mạ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Văn Sĩ Thi  (VN) 
116/6 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; phấn rôm dùng cho mục đích vệ sinh thân thể; dầu gội đầu; dầu gội 
khô; sữa tẩy rửa; chế phẩm ngâm giặt. 

 
Nhóm 05: Quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; tã lót trẻ em [quần tã]; bông thấm hút; sữa 
bột [cho trẻ sơ sinh]; khăn giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; thực 
phẩm cho em bé. 

 
Nhóm 08: Thìa, dĩa, dao ăn dùng cho em bé. 

 
Nhóm 10: Núm vú giả cho trẻ em bú bình; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả dùng cho 
trẻ em ngậm; núm vú giả của bình bú sữa cho trẻ em. 

 
Nhóm 12: Xe đạp; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; ghế bảo hiểm trong xe cộ dùng cho trẻ 
em; xe đẩy trẻ em; xe đạp ba bánh. 

 
Nhóm 18: Địu em bé; dây đai giữ em bé. 

 
Nhóm 20: Tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; nôi cho trẻ em; nôi xách tay dùng cho trẻ 
sơ sinh; nệm; xe cũi đẩy cho trẻ em; đệm cho cũi đẩy của trẻ em. 

 
Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; đĩa 
ăn; chậu giặt; bàn chải đánh răng; túi giữ nhiệt; bọt biển dùng để vệ sinh. 

 

Nhóm 24: Chăn; màn chống muỗi; áo gối; vỏ gối; túi ngủ cho trẻ em; khăn tắm bằng vải. 
 

Nhóm 25: Yếm dãi không bằng giấy; yếm; đồ đội đầu; quần áo may sẵn; dép; giày; tã lót 
trẻ sơ sinh [quần áo]; vật giữ ấm chân. 

 

Nhóm 27: Thảm. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập; gạch xây dựng [đồ chơi]; đồ chơi 
xây dựng; búp bê; bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; xe hẩy chân 
[đồ chơi]; phao bơi; đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-37864 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại đầu tư Hành Tinh 
SỐ  (VN) 
Phòng A1-04 tầng 1, tòa nhà Hoàng Anh 
Gia Lai, số 37 đường Nguyễn Văn 
Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm bất động sản, phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm quản lý tòa 
nhà, phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp, phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng, 
phần mềm quản lý kinh doanh, phần mềm quản lý bán hàng. 
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(210) 4-2017-37865 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.6; 5.7.1; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Quảng Cáo  
(VN) 
Thôn 4, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã qua chế biến. 

 

(210) 4-2017-37866 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.13.1; 26.1.6 
(591) Đen xám, cam. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Tạo  (VN) 
Căn hộ 9.03 lô A, chung cư Khang Gia, 
phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Keo chà ron (vữa xi măng), bột trét tường, keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và 
chất phụ gia), chất dính dùng để xây đá, vữa xây thô. 

 

 
(210) 4-2017-37867 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Trần Trà My  (VN) 
43/5 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón), ba lô, túi xách, bóp, ví, dây 
thắt lưng, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-37868 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh rêu, vàng, hồng phấn, nâu đỏ, đen, 

trắng, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Trần Viết Đạt  (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1923 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, dược phẩm, dầu gió, dầu nóng, dầu xoa bóp. 
 

Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, bột ca cao, bánh, kẹo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 
 

 
(210) 4-2017-37869 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, trắng, hồng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể phở 
Cường  (VN) 
Số 23, phố Hàng Muối, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cửa hàng phở; dịch vụ nhà hàng giải khát.  

 

 
(210) 4-2017-37870 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Nano Right  (VN) 
79/02 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 

 
(210) 4-2017-37871 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiền 
VĨ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2017-37872 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiền 
VĨ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1924 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 

 
(210) 4-2017-37873 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

(210) 4-2017-37874 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37875 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37876 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Huơng Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1925 

(210) 4-2017-37877 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Huơng Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37878 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37879 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37880 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1926 

(210) 4-2017-37881 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37883 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Acacia Fabrics 
(Việt Nam)  (VN) 
Số 54/1, đường Bạch Đằng, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rèm cửa, ga trải giường, khăn trải giường, chăn, vỏ nệm, vải, hàng 

trang trí nội ngoại thất (ngoại trừ mua bán các loại len, sợi, dây, nguyên phụ liệu ngành 
may). 

 

 
(210) 4-2017-37884 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Công 
nghệ Trực tuyến  (VN) 
9/11 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; thiết bị báo cháy; thiết bị báo động. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
báo động hoả hoạn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ giải pháp công nghệ hỗ trợ cảnh báo cháy nổ và cảnh báo an ninh; dịch 
vụ tư vấn công nghệ thông tin; giám sát hệ thống máy tính để phát hiện sự cố; cho thuê 
phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 45: Tư vấn về an ninh; theo dõi tài sản bị đánh cắp; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; 
giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1927 

(210) 4-2017-37885 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37886 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37887 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37888 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1928 

(210) 4-2017-37889 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37890 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37891 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37892 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1929 

(210) 4-2017-37893 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37894 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37895 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37896 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; 2.9.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Song Duy  
(VN) 
38/8 đường số 8, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1930 

(210) 4-2017-37897 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; A25.7.4; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Vật Tư Ngành In  (VN) 
64 ngõ 100 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ cho thuê căn hộ. 

 

 
(210) 4-2017-37898 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Huơng Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37899 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera  (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 

 
(210) 4-2017-37900 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1931 

(210) 4-2017-37901 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37902 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37903 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37904 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1932 

(210) 4-2017-37905 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37906 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sinh dược phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37907 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37908 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1933 

(210) 4-2017-37909 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37910 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37911 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37912 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
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(210) 4-2017-37913 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37914 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sinh Dược Phẩm 
Hera   (VN) 
Lô A17 khu công nghiệp Tứ Hạ, phường 
Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế   

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  

 

 
(210) 4-2017-37915 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 15.7.1; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, tím đỏ. 
(731) Công ty TNHH Đức Thuấn   (VN) 

264 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải; Băng chuyền (máy móc); cơ cấu ghép nối, trừ loại dùng cho phương 

tiện giao thông đường bộ; động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; Bánh răng truyền động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; Bộ 
nối ghép [bộ phận của máy móc].  

 
Nhóm 12: Xe chở hành lý được sử dụng như phương tiện hỗ trợ trên mặt đất ở sân bay; rơ 
mooc (xe cộ) được sử dụng như phương tiện hỗ trợ trên mặt đất ở sân bay; xe cộ được sử 
dụng như phương tiện hỗ trợ trên mặt đất ở sân bay.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-37916 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 24.13.1 
(591) Xanh dương đậm, nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VESTA Việt 
Nam  (VN) 
97, Trần Quang Diệu, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

tư vấn quản lý nhân sự, quan hệ công chúng; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự, 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
marketing.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; tổ chức triển lãm cho mục đích 
văn hoá hoặc giáo dục; trường mẫu giáo; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; sắp xếp và tiến thành hội thảo 
[tập huấn]; sắp xếp và tổ chức  các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp. 

 

(210) 4-2017-37917 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Kỹ Thuật Quỳnh Lam  (VN) 
42/12 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy phát điện; động cơ (không 

dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy cưa; máy cắt cỏ; 
máy phun thuốc trừ sâu; máy phát điện; động cơ (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2017-37918 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người không bao gồm các sản phẩm dược dùng để 

điều trị các bệnh về thần kinh và hệ thần kinh trung ương. 
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(210) 4-2017-37924 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.9; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Redsun  (VN) 
Số 15, ngõ 2, phố Nhân Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem dưỡng tay chân, 

son môi.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, mỹ phẩm như: 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, kem dưỡng tay chân, son môi. 

 

 
(210) 4-2017-37925 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Phạm Quốc Uy  (VN) 
Số 3, ngõ 55 phố Hai Bà Trưng, phường 
Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; bánh ngọt; kẹo; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2017-37927 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đức Thành   (VN) 
Số nhà 30, ngõ 92, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2017-37928 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Quảng Hà   (VN) 
89 Lê Duẩn, phường 1, thị xã Quảng Trị, 
tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2017-37929 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trung tâm Kiểm định kỹ 
thuật an toàn máy thiết bị 
nông nghiệp   (VN) 
Số 54, ngõ 102, đường Trường Chinh, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 
xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá 
chất; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; kiểm tra chất lượng; tư vấn công nghệ; thử nghiệm máy 
nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-37930 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.13.15; 26.13.25; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Trung  (VN) 
Thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; giá đỗ tươi.  

 

 
(210) 4-2017-37931 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Cam cháy, xanh. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Tuấn  (VN) 
Số 7, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán): gạo, bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng, thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở gạo, mầm lúa mì làm thức ăn cho người, bột mì, tinh bột cho thực 
phẩm, bánh pudding gạo, báo gạo, bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; tổ chức triển 
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lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-37932 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.13.15; 2.9.10; 26.1.1; 1.15.23; 

A5.5.20 
(591) Xanh dương, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Nha Khoa Đức 
Lộc  (VN) 
14 Yersin, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trồng răng giả, bọc răng, đánh bóng răng, làm khít kẽ răng; phòng 

khám nha khoa.  
 

 
(210) 4-2017-37933 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.1.10 
(591) Xanh dương đậm, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bạch Đằng  
(VN) 
Ngõ 44 Hàm Tử Quan, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà 

máy, xí nghiệp; xây dựng đê chắn sóng; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 
 

 
(210) 4-2017-37935 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15; A17.2.2; 26.7.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) 1. Dương Anh Tú  (VN) 
131/117 đường 26/3, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

2. Phạm Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
228/10 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

3. Lăng Kiều Linh  (VN) 
06 Lê Lợi, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 14: Dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo tay (đồ trang sức); đồ trang sức dùng đeo, 
đính trên dây chuyền, vòng xuyến; hoa tai; hạt dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền. 

 

 
(210) 4-2017-37936 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Xanh 
SNT  (VN) 
17M/1 đường HT12, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến dạng thô. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống). 
 

 
(210) 4-2017-37937 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.5.7; A18.5.3; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Cam   (VN) 
14 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37938 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ du lịch và xây dựng 
Thiên Anh   (VN) 
Số 110 khu nhà A, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại; ổ khóa bằng kim loại; hàng ngũ kim gồm: bản lề, ke, 

chốt, cremôn. 
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1940 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: khóa cửa bằng kim loại, ổ khóa bằng 
kim loại, hàng ngũ kim gồm: bản lề, ke, chốt, cremôn; giới thiệu sản phẩm nhằm mục 
đích thương mại. 

 

 
(210) 4-2017-37939 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.21; A26.3.5; 26.3.23 
(591) Nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch OPEN  
(VN) 
1B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; đánh giá kinh 

doanh; dán áp phích quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; đóng gói và 
lưu giữ hàng hóa; tổ chức các chuyến du lịch; đặt và giữ chỗ cho các chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2017-37942 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Joy Hair & Beauty Design Co., 

Ltd.   (TW) 
5F.-4, No. 76, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., 
Da-An Dist., Taipei City 10688, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tắm, không dùng cho mục đích y tế, dầu xả tóc; dầu gội 

đầu; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm chống nắng; tinh dầu (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2017-37945 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) CHUNG, Daesun   (KR) 

(Seongbuk-dong, Seongbukeoseungje), 
5-301, Seongbuk-ro 26-gil 60, 
Seongbuk-gu, Seoul 02834, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Tiền ảo (cụ thể là phần mềm máy tính triển khai tiền điện tử); tiền điện tử 
(phần mềm máy tính triển khai tiền điện tử); tiền tệ điện tử (phần mềm máy tính triển khai 
tiền tệ điện tử); chương trình máy tính dưới dạng tiền ảo; chương trình máy tính dưới dạng 
tiền điện tử; chương trình máy tính dưới dạng tiền tệ điện tử; chương trình máy tính cho ví 
điện tử; phiếu quà tặng điện tử và thẻ tặng quà điện tử có giá trị.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ liên quan đến ví điện tử; dịch vụ môi giới giao dịch tiền ảo và tiền điện 
tử; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát hành thẻ ghi nợ; dịch vụ thanh toán bằng tiền điện tử và tiền 
ảo; dịch vụ thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ 
chuyển tiền ảo; phát hành phiếu quà tặng và thẻ tặng quà có giá trị; phát hành séc đổi tiền; 
kiểm tra séc; phát hành tiền điện tử và tiền ảo; quản lý tiền gửi có liên quan đến tiền ảo; 
cung cấp thông tin về tiền tệ điện tử.  

 

 
(210) 4-2017-37946 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh là cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Trường Thành  (VN) 
55 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản (mua bán bất động sản).  

 

 
(210) 4-2017-37947 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.3; 2.1.8; 2.3.8; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, xanh mạ non, vàng ánh 

kim, đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HB & IE  (VN) 
Số 54B, tầng 2, chợ Phú Lâm, đường Bà 
Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; tư vấn sử dụng thực phẩm chức năng (trong lĩnh vực làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2017-37950 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo 
lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể. 

 

 
(210) 4-2017-37951 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 

điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; tinh dầu để sử 
dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước 
hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng 
chống đổ mồ hôi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; 
chế phẩm vệ sinh thân thể; tất cả các sản phẩm kể trên không dùng cho tóc hoặc da đầu. 

 

 
(210) 4-2017-37952 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 

điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 

móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 

kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
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da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 

hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 

không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 

(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 

cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo 

lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

 
(210) 4-2017-37953 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.25; 25.1.25 

(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 

điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 

móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 

kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 

da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 

hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 

không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 

(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 

cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng dùng khi cạo râu (hoặc cạo 

lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể. 
 

 
(210) 4-2017-37954 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thiên Ân  (VN) 
324/7 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hải sản, thịt, rau, trái cây. 
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(210) 4-2017-37955 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.13.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Hồng, hồng nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ quốc 
tế Newme  (VN) 
140 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2017-37956 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-37957 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 

Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-37958 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.7.25; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

vàng, da cam, xanh cốm. 
(731) Bùi Mạnh Tuấn  (VN) 

Số 10 LK41, khu đô thị xã Vân Canh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; giò (chả), chả bì; cá đã qua chế biến, nước mắm.  
 

 
(210) 4-2017-37959 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Nguyễn Văn Lợi  (VN) 

Thôn Khánh, xã Lương Phong, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa giao lưu gặp mặt; tổ chức biểu diễn nghệ 
thuật; tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa (sinh hoạt hát Văn-Đạo mẫu Việt Nam), dịch 
vụ vui chơi giải trí; tổ chức hội thảo.  

 

 
(210) 4-2017-37960 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh da 

trời, hồng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần y dược Đại 

Việt   (VN) 
Số 81 đường Quang Tiến, tổ dân phố 
Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe nhi khoa; bệnh viện đa khoa; dịch vụ nhà điều 
dưỡng; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn 
đoán hoặc điều trị. 
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(210) 4-2017-37961 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh da 

trời, hồng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần y dược Đại 
Việt   (VN) 
Số 81 đường Quang Tiến, tổ dân phố 

Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe nhi khoa; bệnh viện đa khoa; dịch vụ nhà điều 

dưỡng; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn 

đoán hoặc điều trị. 
 

 
(210) 4-2017-37962 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25; A18.5.3 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(731) Accommate Korea Co., Ltd.  

(KR) 

Room 902, 318, Hakdong-ro, Gangnam-

gu, Seoul, 06098, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại cho việc mua bán hàng hóa; dịch vụ quảng cáo 

thông qua truyền thông điện tử; dịch vụ quảng cáo qua internet; trung tâm mua sắm tổng 

hợp bằng internet các mặt hàng sau: quần áo, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, phụ kiện điện 

thoại di động, thiết bị điện tử gia dụng cụ thể là nồi nấu cơm chạy điện, máy hút bụi chân 

không, máy ép thực phẩm, máy giữ độ ẩm chạy điện, thiết bị xoa bóp, máy sấy tóc (thiết 

bị sấy khô) cho mục đích gia dụng, hàng thêu thùa để trang trí trang hoàng, các mặt hàng 

thời trang cụ thể là mũ, khăn quàng cổ, túi, túi cầm tay cho phụ nữ, giày, thắt lưng, vòng 

cổ (đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ kim hoàn), đồng hồ, bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và 

thìa; mua sắm qua internet các mặt hàng sau: quần áo, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, phụ 

kiện điện thoại di động, thiết bị điện tử gia dụng cụ thể là nồi nấu cơm chạy điện, máy hút 

bụi chân không, máy ép thực phẩm, máy giữ độ ẩm chạy điện, thiết bị xoa bóp, máy sấy 

tóc (thiết bị sấy khô) cho mục đích gia dụng, hàng thêu thùa để trang trí trang hoàng, các 

mặt hàng thời trang cụ thể là mũ, khăn quàng cổ, túi, túi cầm tay cho phụ nữ, giày, thắt 

lưng, vòng cổ (đồ trang sức), vòng đeo tay (đồ kim hoàn), đồng hồ, bộ đồ ăn ngoại trừ 

dao, dĩa và thìa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1947 

(210) 4-2017-37963 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 

 

 
(210) 4-2017-37964 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; A25.7.4 
(591) Xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt  (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: tấm lát sàn (không bằng kim loại). 
 

Nhóm 27: Tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 
 

 
(210) 4-2017-37965 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàng Gia Nam 
Việt   (VN) 
209 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 27: Tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl. 

 

 
(210) 4-2017-37966 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Cam, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất và xuất nhập khẩu 
Tâm Chang 9S  (VN) 
Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1948 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng; làm lạnh dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, chảo điện, nồi 
điện). 

 

 
(210) 4-2017-37967 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Beauty Salon 
Thanh Thanh  (VN) 
18 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Salon tóc; dịch vụ cắt tóc; hớt tóc; tạo mẫu tóc; tạo kiểu tóc; tư vấn các công 

việc liên quan đến dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2017-37968 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & đầu tư 
LTL  (VN) 
687/20/4 Lạc Long Quân, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn luật 

thường xuyên cho tổ chức và cá nhân; quản lý quyền tác giả; dịch vụ hòa giải. 
 

(210) 4-2017-37969 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 9.7.1 
(591) Vàng, nâu, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thủ công mỹ 
nghệ gỗ Liên Minh  (VN) 
185 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và triển lãm nhằm mục đích thương mại liên quan đến máy móc 

dành cho ngành chế biến gỗ và xuất nhập khẩu gỗ nguyên liệu, đồ gỗ trang trí nội ngoại 
thất. 

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện triển lãm (không nhằm mục đích thương mại) liên quan máy 
móc dành cho ngành chế biến gỗ và xuất nhập khẩu gỗ nguyên liệu, đồ gỗ trang trí nội 
ngoại thất.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1949 

(210) 4-2017-37970 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-37971 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2017-37972 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) APOLLO INDUSTRIAL 

MANAGEMENT CO., LTD  (TW) 
Room 3, Floor 11, No. 237, Sec 2, Fu-
Hsing South Rd, Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi xách tay; ba lô.  

 

 
(210) 4-2017-37975 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ampharco U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1950 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-37976 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) RANDY GENE DOBSON  (US) 

9581 Rd 12 NE Moses Lake WA 98837, 
United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in; áp phích quảng cáo; tờ quảng cáo; văn phòng phẩm dùng như vật 
phẩm để quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê 
không gian quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược quan 
hệ công chúng; tổ chức các hoạt động biểu diễn, trình diễn, nhằm mục đích quảng cáo; 
sản xuất phim quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-37977 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A17.5.21 
(591) Đỏ, đen, xám. 
(731) RANDY GENE DOBSON  (US) 

9581 Rd 12 NE Moses Lake WA 98837, 
United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in; áp phích quảng cáo; tờ quảng cáo; văn phòng phẩm dùng như vật 
phẩm để quảng cáo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê 
không gian quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược quan 
hệ công chúng; tổ chức các hoạt động biểu diễn, trình diễn, nhằm mục đích quảng cáo; 
sản xuất phim quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ viết kịch bản cho mục đích quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2017-37978 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Hồ Hoàng Oanh  (VN) 
152A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1951 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-37979 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.3; A11.1.2 
(591) Đen, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hà  (VN) 
562 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng chuẩn bị và bán thức ăn, đồ uống mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2017-37980 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SARL JDS HOLDING   (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
MONTPELLIER, France 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-37981 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SARL JDS HOLDING   (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
MONTPELLIER, France 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê.  

 

(210) 4-2017-37982 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SARL JDS HOLDING  (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
MONTPELLIER, France 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1952 

(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37983 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SARL JDS HOLDING  (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
MONTPELLIER, France 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2017-37984 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SARL JDS HOLDING  (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
MONTPELLIER, France 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê.  

 

(210) 4-2017-37985 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SARL JDS HOLDING  (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
MONTPELLIER, France 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-37988 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại DTS 
Việt Nam  (VN) 
Số 30, ngõ 144/4 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1953 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (thời trang); thắt lưng (trang phục thời trang); đồ đội đầu (thời trang); 

đồ đi chân (thời trang); khăn quàng cổ; khẩu trang (trang phục). 
 

 
(210) 4-2017-37989 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.25; 26.4.2; 25.5.2; 26.3.23 

(591) Trắng, đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Tiến  (VN) 
Thôn Đinh Xá, xã Văn Tự, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh và thu hình; vỏ hộp loa; đầu đĩa DVD; loa; micrô; âm ly. 

 

Nhóm 35: Mua bán loa, mua bán âm ly, xuất nhập khẩu loa, xuất nhập khẩu âm ly, mua 

bán đầu đĩa DVD; xuất nhập khẩu đầu đĩa DVD. 
 

 
(210) 4-2017-37990 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Minh 
Tâm  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2017-37991 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Minh 
Tâm  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1954 

(210) 4-2017-37992 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thuốc Lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2017-37993 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thuốc Lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2017-37994 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói; cát; đá; xi măng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37995 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1955 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói; cát; đá; xi măng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37996 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang  (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói; cát; đá; xi măng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-37997 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh sản 
xuất ngói màu Fuji Châu 
Giang   (VN) 
Thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch; ngói; cát; đá; xi măng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-38000 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Hồng đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yên Bắc  (VN) 
178 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát, nước yến. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1956 

Nhóm 35: Mua bán yến sào các loại.  
 

 
(210) 4-2017-38001 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) K-Swiss Inc.  (US) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, California, USA, 91361 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi tote đa năng cho phụ nữ; ba lô đeo vai; ba lô; túi đeo hông. 

 

 
(210) 4-2017-38002 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Hùng Linh   (VN) 
177/30 đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-38003 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Hùng Linh  (VN) 
177/30 đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2017-38004 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Hùng Linh   (VN) 
177/30 đường số 12, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1957 

(210) 4-2017-38005 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.3.3; 5.13.1; A5.5.22; 5.13.25; 

5.5.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh cốm, tím, 

hồng đậm, hồng nhạt, vàng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Mỹ Phụng  (VN) 
923/1/2 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38006 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Ngô Giảng Lynh  (VN) 
83/63 Liên khu 4-5, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, son. 

 

 
(210) 4-2017-38020 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.1.18; A26.11.12; A5.5.20; 26.4.9 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Ngọc  (VN) 
Số nhà 72, đường Bắc Làng, thôn Thụy 
Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bếp nấu ăn; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; ấm đun 

nước dùng điện; hệ thống và thiết bị nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2017-38021 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Diệp Thanh  (VN) 
Số 1 ngách 35, ngõ 3, đường Tựu Liệt, 
thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm; gối. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1958 

Nhóm 24: Chăn; ga. 
 

 
(210) 4-2017-38022 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Phương Nam  
(VN) 
Số 48, khu K80C, phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38023 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Phương Nam  
(VN) 
Số 48, khu K80C, phố Vĩnh Phúc, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38024 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Minh Khuê  (VN) 

Số 4, ngách 58, ngõ 221 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ 

thuật bằng kim loại quý; tượng bằng kim loại quý. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp da; tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; bộ đồ du lịch (đồ da); ví 
tiền.  

 

Nhóm 25: Quần áo; ca vát; khăn quàng cổ; mũ; đồ đi ở chân; giày dép.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1959 

(210) 4-2017-38026 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Cửu Long  
(VN) 
Lô C19A đường số 9, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt côn trùng có hại cho cây trồng; chế phẩm diệt 

nấm; chế phẩm diệt cỏ dại; chế phẩm diệt ruồi; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại.  
 

 
(210) 4-2017-38027 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.9 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, đen. 

(731) Kabushiki Kaisha Cosina 
(also trading as COSINA CO., 

LTD.)   (JP) 

1081, Oaza Yoshida, Nakano-City, 

Nagano, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, đặc biệt là ống 

kính máy ảnh. 
 

 
(210) 4-2017-38028 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Dũng  (VN) 
174/78 Chu Văn An, phường 12, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1960 

(210) 4-2017-38029 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD.   (CN) 

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, 

Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều 

hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần 

mềm có thể tải xuống được]; chương trình hệ điều hành cho điện thoại di động; phần 

mềm hệ điều hành cho điện thoại di động; ứng dụng phần mềm điện thoại, có thể tải 

xuống được; máy tính bảng; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; rô bốt 

người máy có trí tuệ nhân tạo; kính đeo mắt thông minh (xử lý dữ liệu); đồng hồ thông 

minh (xử lý dữ liệu); phần mềm trò chơi thực tế ảo; đầu đọc thẻ USB; bút cảm ứng màn 

hình; máy tính xách tay; phần mềm nhận dạng cử chỉ; máy in ảnh; máy quét vân tay; thiết 

bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị định vị; thiết bị định vị toàn cầu; điện thoại thông minh; 

điện thoại di động; móc treo trang trí điện thoại di động; vòng đeo tay điện tử để theo dõi 

hoạt động; vỏ đựng điện thoại di dộng; vỏ bọc cho điện thoại di động; phim bảo vệ phù 

hợp với màn hình điện thoại di động; thiết bị điện tử dùng để định vị các vật bị mất sử 

dụng hệ thống định vị toàn cầu hoặc mạng truyền thông đi động; điện thoại thông minh 

xách tay; bàn phím cho điện thoại di động; thiết bị không dùng tay cho điện thoại di 

động; giá đỡ phù hợp với điện thoại di động; vỏ hộp loa; loa Bluetooth; tai nghe; tai nghe 

thực tế ảo; tai nghe tương thích với điện thoại di động; bộ tai nghe không dây cho điện 

thoại thông minh; ống nói cho thiết bị viễn thông; gậy dùng để tự chụp ảnh [gậy cầm tay]; 

vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; dây cáp USB; dây cáp USB cho điện thoai di 

động; nút chuyển đổi; bộ tích hợp nguồn; thiết bị giám sát màn hình tinh thể lỏng; màn 

hình điện thoại di động; pin điện; bộ sạc pin; tụ điện điện thoại (pin có thể sạc).  
 

 
(210) 4-2017-38041 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.11.22; A16.1.5 

(591) Xanh lá cây, ghi xám, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phát Minh Anh  (VN) 
9B30, khu dân cư 91B, khu vực 6, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1961 

(210) 4-2017-38042 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A26.11.8; 26.4.3; 1.1.14 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại thể thao Thăng 
Long   (VN) 
549 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 28: Quả bóng rổ; quả bóng thể thao. 

 

 
(210) 4-2017-38043 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phân bón hữu cơ Mê Kông  
(VN) 
Số 102/10 đường Phạm Văn Chiêu, 
phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 30: Gạo; hạt tiêu.  
 

 
(210) 4-2017-38044 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phân bón hữu cơ Mê Kông  
(VN) 
Số 102/10 đường Phạm Văn Chiêu, 
phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; hạt tiêu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1962 

(210) 4-2017-38045 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh da trời, trắng, cam, nâu vàng. 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Long 
Biên  (VN) 
Khu Trung Đoàn 918, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2017-38046 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 7.1.6; A24.15.11; A26.11.8 

(591) Đen, vàng, nâu. 

(731) Công ty TNHH kính mắt Thiên 
VŨ  (VN) 
Số 23B, ngõ 134, đường Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  
 

 
(210) 4-2017-38047 (220) 16.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.15.15; A26.11.12; A26.11.8 

(591) Đen, vàng, nâu. 

(731) Công ty TNHH kính mắt Thiên 
VŨ   (VN) 
Số 23B, ngõ 134, đường Lê Trọng Tấn, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1963 

(210) 4-2017-38060 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.8; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế thời 
trang FOXHOUSE  (VN) 
572/18 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ nón thời trang; quần áo thể thao; giày dép thể thao. 
 

 
(210) 4-2017-38061 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.1; 25.7.25; A5.5.20; A11.1.5 

(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, trắng, xanh cốm.

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Tâm  (VN) 
201 lô 11, cư xá Thanh Đa, phường 27, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-38063 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.5; A1.1.10; 26.1.1; 1.15.15; 

11.3.18; 19.1.1; A19.1.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Rượu và Đồ uống Việt Nam  
(VN) 
Số 130 D4, khu đô thị mới Đại Kim, 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia): rượu gạo, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gin, rượu 

brandy, rượu whisky, rượu rum. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1964 

(210) 4-2017-38065 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần GYZA  (VN) 
LE 4.27 khu dân cư Lexington 67 Mai 
Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, cụ thể là: lập trình 

máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; cung cấp phần mềm như một dịch 
vụ [SaaS]; điện toán đám mây. 

 

 
(210) 4-2017-38066 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 24.15.21; 1.15.23 
(591) Nâu, trắng, ghi. 
(731) Trần Văn Dũng  (VN) 

Số 6/108, đường Nhật Lệ, phường Thuận 
Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 
Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào thành phẩm; tổ yến đã sơ chế; tổ yến tinh chế. 

 

 
(210) 4-2017-38080 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

Số 174 South Terrace, Bankstown NSW 
2200, Australia 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như: dụng cụ để kẹp và nâng tấm đá, tấm kính hay tấm 
vật liệu; máy cưa; bàn dùng cho máy móc (bàn gia công); giá cẩu dùng cho xe nâng. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: khung để xếp và giữ tấm 
đá, tấm kính hay tấm vật liệu; kẹp dán đá; ke vuông (để lắp ghép và dán đá); mặt hút điều 
chỉnh hai tấm đá (dụng cụ cầm tay để lắp ghép và dán tấm đá); bộ chặn giữ đá; dụng cụ 
để kẹp và nâng tấm đá; dụng cụ giữ để dán chậu rửa mặt. 

 

Nhóm 09: áo bảo hộ lao động. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1965 

(210) 4-2017-38081 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Hào Quang  (VN) 
182 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

khách sạn; quầy rượu (quầy bar). 
 

 
(210) 4-2017-38082 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Hào Quang  (VN) 
182 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

khách sạn; quầy rượu (quầy bar). 
 

 
(210) 4-2017-38083 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm In 
Con  (VN) 
173/36 Khuông Việt, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối máy móc trang thiết bị y tế bao gồm: máy phát sóng vi ba, 

dây dẫn truyền sóng vi ba, các loại kim đốt dùng cho sóng vi ba. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1966 

(210) 4-2017-38084 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.5; 26.15.15 
(591) Đỏ, xám, xanh lam nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Kim 
Gia Vinh  (VN) 
32/115 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay dùng để thông cống thoát nước. 

 

 
(210) 4-2017-38085 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Minh Đức  (VN) 
Xóm Giữa, thôn Xuân Đoài, xã Phù 
Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2017-38086 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.13.1 (540) 

  

(731) Trần Minh Đức  (VN) 
Xóm Giữa, thôn Xuân Đoài, xã Phù 
Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2017-38087 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A22.3.5; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chuông 
Vàng  (VN) 
Phòng 4B2, lầu 4, tòa nhà Internationnal 
Plaza, số 343 Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1967 

(511)   Nhóm 06: Màng nhôm dùng để làm bao bì thực phẩm như: màng nhôm thường, màng 

nhôm ghép giấy, màng nhôm dẻo ghép PE, màng nhôm định hình. 
 

(210) 4-2017-38088 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Sĩ Đạt  (VN) 
182/126 Chiến Lược, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38089 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH M-Green  (VN) 
236/16A Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm lợp bằng nhựa; tấm lợp composite; ván má dùng cho mái vòm (vật liệu 

xây dựng không bằng kim loại); tấm vật liệu nhiều lớp (không bằng kim loại); tấm vách 

ngoài (không bằng kim loại); máng hứng nước mưa (không bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2017-38103 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chu Long  (VN) 
Số 30, Lô S2, KDC An Hòa 2, phường 

An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang [LED]; 

hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; giám sát việc xây dựng 

công trình; xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng khác. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1968 

(210) 4-2017-38104 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Viết Đạo  (VN) 
205 Hoàng Sa, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ tài 

chính; thông tin tài chính.  
 

 
(210) 4-2017-38105 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.13.25; 18.2.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thiết bị 
Toàn Tâm   (VN) 
Phòng 4.33, tầng 4, Sunrise City - North 
Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (găng tay, găng cao su xanh, kính, giày, ủng cao su, ủng da, dây an 
toàn, dây cẩu hàng, dây buộc hàng, dây chằng hàng, mặt nạ, mặt nạ gọng, lò xo, kính mài, 
dây rít).  

 

 
(210) 4-2017-38106 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; 18.2.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thiết bị 
Toàn Tâm   (VN) 
Phòng 4.33, tầng 4, Sunrise City - North 
Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (găng tay, găng cao su xanh, kính, giày, ủng cao su, ủng da, dây an 
toàn, dây cẩu hàng, dây buộc hàng, dây chằng hàng, mặt nạ, mặt nạ gọng, lò xo, kính mài, 
dây rít).  

 
 

(210) 4-2017-38107 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 18.2.1; 26.13.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thiết bị 
Toàn Tâm   (VN) 
Phòng 4.33, tầng 4, Sunrise City - North 
Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1969 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (găng tay, găng cao su xanh, kính usafety, giày usafety, ủng cao su 

usafety, ủng da usafety, dây an toàn, dây cẩu hàng, dây buộc hàng, chằng hàng, mặt nạ, 

mặt nạ gọng, lò xo, kính mài, dây rít).  
 

 
(210) 4-2017-38108 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3; 18.2.1; 26.13.25 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thiết bị 
Toàn Tâm   (VN) 
Phòng 4.33, tầng 4, Sunrise City - North 

Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (găng tay, găng cao su xanh, kính, giày, ủng cao su, ủng da, dây an 

toàn, dây cẩu hàng, dây buộc hàng, chằng hàng, mặt nạ, mặt nạ gọng, lò xo, kính mài, dây 

rít).  
 

 
(210) 4-2017-38109 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 18.2.1; 26.13.25 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thiết bị 
Toàn Tâm   (VN) 
Phòng 4.33, tầng 4, Sunrise City - North 

Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (găng tay, găng cao su xanh, kính, giày, ủng cao su, ủng da, dây an 

toàn, dây cẩu hàng, dây buộc hàng, chằng hàng, mặt nạ, mặt nạ gọng, lò xo, kính mài, dây 

rít).  
 

 
(210) 4-2017-38110 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Âu Việt  (VN) 
Số 35, ngõ 23 tổ dân phố 3, phường Phúc 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Cà vạt, quần áo; áo sơ mi; váy; giày; áo vét.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1970 

(210) 4-2017-38111 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Bùi Xuân Nguyên  (VN) 
Số 35, ngõ 23 tổ dân phố 3, phường Phúc 
Điền, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Cà vạt; quần áo; áo sơ mi; váy; giày; áo vét. 

 

 
(210) 4-2017-38112 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Hoàng Quốc Bảo   (VN) 
228 Lê Duẩn, phường Phú Thuận, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị tin học (máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, 

màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi 
tính).  

 

 
(210) 4-2017-38113 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bình Đỉnh 
Sơn  (VN) 
Tầng 8, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép cho nam giới.  

 

 
(210) 4-2017-38114 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khách sạn 
ROSEMARY   (VN) 
138 Nguyễn Duy Hiệu, phường Cẩm 
Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Các dịch vụ khách sạn gồm: cung cấp phòng ở, thức ăn và đồ uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1971 

(210) 4-2017-38116 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; 26.13.1 

(591) Đen, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) JUNG WAN SUN   (VN) 
91 ĐX 105, phường Hiệp An, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái cây tươi, rau củ quả tươi, đậu tươi, hoa quả (trái cây) đã chế biến, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, lúa mạch, ngô, đại mạch, yến mạch, 

cá khô, tôm khô, mực khô, các loại mắm được làm từ cá, nước dừa, sữa dừa, dầu dừa, bột 

dừa, dừa sấy khô, dừa tươi, cafe hương dừa.  
 

 
(210) 4-2017-38117 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.1.12; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) JUNG WAN SUN   (VN) 
91 ĐX 105, phường Hiệp An, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: trái cây tuơi, rau củ quả tươi, đậu tươi, hoa quả (trái cây) đã chế biến, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo; gạo, bột ngũ cốc, lúa mạch, ngô, đại mạch, yến mạch, 

cá khô, tôm khô, mực khô, các loại mắm được làm từ cá, nước dừa, sữa dừa, dầu dừa, bột 

dừa, dừa sấy khô, dừa tươi, cafe hương dừa. 
 

 
(210) 4-2017-38119 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất San Bảo  (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1972 

(210) 4-2017-38120 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất San Bảo   (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2017-38121 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất San Bảo   (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2017-38122 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất San Bảo   (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà.  
 
 

(210) 4-2017-38123 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất San Bảo   (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1973 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà.  

 

 
(210) 4-2017-38124 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất San Bảo   (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2017-38125 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất San Bảo  (VN) 
Số 49A Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 

thay thế trà. 
 
 

(210) 4-2017-38126 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 1.15.11; 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, tím, xanh da 

trời, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nguyễn ánh  (VN) 
2/9, khu phố 2, đường Trương Định, 
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng cho sơn; chất làm đặc sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1974 

(210) 4-2017-38127 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Tháng Giêng   (VN) 
Tầng 3, nhà C2, số 289A đường Khuất 
Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)  Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 

asphan, hắc ín; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi 
kim loại.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gương, khung ảnh). 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 35: Siêu thị mua, bán buôn bán lẻ các sản phẩm vật liệu xây dựng như: sàn gỗ, giấy 
dán tường, sàn nhựa, phào, nẹp, gạch.  

 

 
(210) 4-2017-38128 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Hà  (VN) 
79/5a Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2017-38129 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; A1.1.10; A2.5.24; 26.1.1; 

4.5.3 
(591) Tím hồng, xanh lá, xanh lam, vàng cam, 

tím, xanh dương nhạt, nâu sẫm, xanh 
dương. 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư 
Thương mại Xuất nhập khẩu 
THT Việt Nam  (VN) 
Số 32, đường Gamuda Gardens 2-3, khu 
đô thị Gamuda Gardens, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1975 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giáo dục được cung cấp 
bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ thông tin 
giáo dục; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  

 

 
(210) 4-2017-38130 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Tím, xanh lá, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại xuất nhập khẩu 
THT Việt Nam   (VN) 
Số 32, đường Gamuda Gardens 2-3, khu 
đô thị Gamuda Gardens, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng: hóa chất tẩy rửa (xà phòng giặt, nước xả vải, 

nước giặt, nước vệ sinh bồn cầu, nước rửa bát), chế phẩm vệ sinh, chế phẩm y tế, mỹ 
phẩm, giày dép, quần áo thời trang, dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, chảo, dao, thìa, cốc, 
chén), đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia 
đình (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa); bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng: hóa chất tẩy rửa 
(xà phòng giặt, nước xả vải, nước giặt, nước vệ sinh bồn cầu, nước rửa bát), chế phẩm vệ 
sinh, chế phẩm y tế, mỹ phẩm, giày dép, quần áo thời trang, dụng cụ nhà bếp (nồi, xoong, 
chảo, dao, thìa, cốc, chén), đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh 
văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa); quảng cáo sản phẩm hàng tiêu 
dùng: hóa chất tẩy rửa (xà phòng giặt, nước xả vải, nước giặt, nước vệ sinh bồn cầu, nước 
rửa bát), chế phẩm vệ sinh, chế phẩm y tế, mỹ phẩm, giày dép, quần áo thời trang, dụng 
cụ nhà bếp (nồi, xoong, chảo, dao, thìa, cốc, chén), đồ điện tử văn phòng và gia đình (như 
tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa); nghiên 
cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm.  

 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản.  

 
Nhóm 41: Trường mẫu giáo; trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giáo dục được cung cấp 
bởi trường học; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ thông tin 
giáo dục; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2017-38132 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Chế Tấn Đạt  (VN) 
353 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1976 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện hẹn giờ; công tắc điện điều khiển từ xa; ổ cắm điều khiển từ xa; 
thiết bị điều khiển từ xa; công tắc cảm ứng ánh sáng; thiết bị báo trộm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: đui đèn cảm ứng chuyển động, thiết bị phát sáng, thiết bị báo trộm, 
cầu dao cách ly, dây điện, ổ cắm.  

 

 
(210) 4-2017-38133 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 3.9.1; 3.9.16; A3.9.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Sinh Phát  
(VN) 
95/2/49 đường Bình Lợi, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt gia cầm; thủy hải sải đông lạnh như: cá, tôm, cua, mực, sò, 

nghêu. 
 

 
(210) 4-2017-38134 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng ánh kim. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Hợp 

Nhất  (VN) 
99/31C Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả sơ chế (đóng gói, đóng hộp); thịt (lợn và bò); thịt gia cầm; thủy hải 
sản đã sơ chế (đông lạnh); nước dùng (dạng súp cô đặc); nước mắm pha sẵn. 

 

Nhóm 30: Gia vị thực phẩm; phụ gia thực phẩm (dùng làm gia vị); bột thực phẩm; bánh; 
mứt dạng kẹo; kẹo. 

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; thủy hải sản tươi sống; gia cầm còn sống; cây giống; hạt 
giống; hoa tươi. 

 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả sơ chế (đóng gói, đóng hộp), thịt, thủy hải sản, sản phẩm 
được chế biến từ thịt, nước dùng (dạng súp cô đặc), nước mắm pha sẵn, gia vị thực phẩm, 
phụ gia thực phẩm (dùng làm gia vị), bột thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, bia, 
nước uống đóng chai, cây giống, hạt giống, hoa tươi; quảng cáo để bán hàng; tiếp thị để 
bán hàng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn được chế biến từ nhà hàng; quán ăn nhanh. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1977 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý. 
 

 
(210) 4-2017-38135 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Tổng công ty thương mại Sài 
Gòn - TNHH một thành viên 
(VN) 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 

Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn từ 

nhà hàng; căng tin. 
 

 
(210) 4-2017-38137 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
công nghệ Hoàng Long  (VN) 
Số 11, ngách 42/20, đường Yên Bình, tổ 

15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-38138 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Palos Verdes Footwear, Inc.  

(US) 

1010 Sandhill Avenue, Carson, 

California 90746, U.S.A 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày, dép, giày ống. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1978 

(210) 4-2017-38139 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
dịch vụ và thương mại Mộc 
Miên  (VN) 
235 Huỳnh Tấn Phát, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn 

uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2017-38140 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y tế SIGMA 

Việt Nam   (VN) 
Lô 13 khu tập thể Hồ Kẻ Khế, phường 
Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38141 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược Đại 

Việt  (VN) 
Số 81 đường Quang Tiến, tổ dân phố 
Giao Quang, phường Đại Mỗ, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1979 

(210) 4-2017-38142 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.3; 25.3.1; 8.7.9 

(591) Trắng, vàng, vàng sẫm, tím hồng, xanh 

da trời, vàng nhạt, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 

đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh yến mạch; sô cô la; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2017-38143 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.1; A26.11.12; A3.1.24; 1.15.23; 

26.11.3; 26.1.1 

(591) Trắng, da cam. 

(731) Polaris Singapore 
Transnational Pte. Ltd.   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 

building, Singapore 048581  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tấm pin năng lượng mặt trời, bộ phát điện năng lượng mặt trời, bộ lưu 

trữ điện (UPS), bình ắc quy, camera quan sát, bộ biến đổi dòng điện (inverter), máy nước 

nóng năng lượng mặt trời, đèn năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời, dây cáp 

mạng máy tính, bộ lưu điện (UPS), tủ mạng, thang máng cáp điện, camera các loại, sạc 

điện thoại các loại, bộ ngắt mạch điện, dây điện, ổ cắm phích cắm và các công cụ tiếp xúc 

khác, ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện, vỏ bọc cho dây cáp điện, bộ điều chỉnh 

ánh sáng dùng điện, điện trở, rơ le điện, thiết bị điều chỉnh điện, bộ giảm áp điện, cầu chì, 

chuông cửa điện, bộ nối điện, đầu nối cho dây điện, cáp dẫn điện, bộ đảo mạch điện, thiết 

bị điện dùng cho đảo mạch, cực góp điện, cuộn dây điện, lõi của cuộn dây điện, bộ đóng 

mạch điện, bộ ngắt mạch điện, cuộn dây chặn cuộn cảm kháng, thiết bị chống ăn mòn 

điện hóa, catot, tụ điện, dây cáp điện, sợi cáp quang, hộp đầu nối, bảng điện, cầu dao, 

aptomat, ổ dây, ổ không dây, ổ âm sàn, ổ âm nước, ổ nối ba pha, thiết bị cảm biến điện, 

thiết bị thu phát âm thanh, máy phát điện (chạy xăng và dầu diezen), bộ điều khiển thiết 

bị điện, camera các loại, sạc điện thoại các loại; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1980 

(210) 4-2017-38144 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xám, xanh tím than, hồng nhạt, hồng, 

đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38145 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6 
(591) Xanh lá, trắng, đen, ghi. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-38146 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8; A26.11.7 
(591) Tím, vàng cam, đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1981 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38147 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.9 
(591) Xám, ghi, đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2017-38148 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.9; 25.5.1 
(591) Đen, xanh dương, trắng, xanh dương 

nhạt. 
(731) Apex Global Ltd   (VG) 

263 Main Street, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; túi đựng 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2017-38149 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thanh Liêm  (VN) 
Số 1 ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1982 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mực in, mực máy photocopy, hộp mực đã có mực 

dùng cho: máy văn phòng, máy in, máy sao chụp, máy fax, linh phụ kiện của: máy in, 

máy photocopy, máy sao chụp, máy fax. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ sang chai, đóng gói: mực in, mực máy photocopy, mực dùng cho máy 

văn phòng. 
 

 
(210) 4-2017-38152 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2; 25.5.1 

(591) Xanh cô ban, xanh da trời, vàng, đỏ tươi, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Hòa 
Anh  (VN) 
Số nhà 88, tổ 11, phường Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-38153 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Lục bảo. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Thủy  (VN) 
Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ em gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 

dinh dưỡng, bột ăn dặm, sữa công thức (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 

sống; thịt; xúc xích; chiết xuất của thịt.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, sản phẩm từ sữa, 

sữa bột, sữa đặc, sữa đậu nành, sữa, đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu, sữa chua 

men sống, thịt hộp, xúc xích, chiết xuất của thịt; thực phẩm chức năng (dùng cho mục 

đích y tế), thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm cho em bé gồm sữa 

bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo dinh dưỡng, bột ăn dặm, sữa công thức (dùng cho 

mục đích y tế).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1983 

(210) 4-2017-38154 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Merek KGaA  (DE) 

Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2017-38155 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Merek KGaA  (DE) 

Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2017-38156 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Merek KGaA  (DE) 

Frankfurter Strasse, 64293 Darmstadt, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

(210) 4-2017-38157 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Dương Xanh  (VN) 
31/4D tổ 10, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)  Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vốt-ca; rượu uýt-ki; rượu vang; rượu mùi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1984 

(210) 4-2017-38161 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH TM - DV HNC ¸ 
Châu  (VN) 
Số 105, tổ 22, phường Thượng Thanh, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: phào nhựa, cửa nhựa, mành rèm chớp lật làm 

bằng nhựa (được dùng bên ngoài nhà và cửa sổ). 
 

 
(210) 4-2017-38162 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 1.15.23 

(591) Xanh dương, trắng, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiến Minh  (VN) 
Số 8, ngách 150 ngõ 141 đường Giáp 

Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 

 
(210) 4-2017-38163 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; 2.3.8 

(591) Cam, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Dương Bình  (VN) 
Tầng 2 nhà số 567 phố Vũ Tông Phan, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bằng phương pháp tập thiền, yoga; trung 

tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn chăm sóc sắc đẹp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1985 

(210) 4-2017-38165 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.14; 26.1.2 
(731) VANICH INTERMARKETING AND 

FOODS CO., LTD.  (TH) 
633 Boromrachonee Soi 4, 
Boromrachonee Road, Bangbamru, Bang 
Phlat, Bangkok, 10700 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ đông khô; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 

cây; quả hạch đã chế biến; sữa dừa dùng cho mục đích nấu ăn; chiết xuất tảo biển dùng 
làm thực phẩm; sản phẩm sữa; đồ uống trên cơ sở sữa hạnh nhân; đồ uống trên cơ sở sữa 
lạc; sữa bột. 

 

 
(210) 4-2017-38166 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Cho-Mei Liu  (TW) 

9F., No.17, Ln. 61, Sec. 2, Xinglong Rd., 
Wenshan Dist., Taipei City 116, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn 

tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; đại lý xuất nhập khẩu; marketing; tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2017-38167 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
xuất nhập khẩu Blue Bird  
(VN) 
40 Lý Thái Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cắt [bộ phận của máy móc]; đầu mũi khoan [bộ phận máy móc]; mũi 

khoan [bộ phận máy]; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; dao kim cương cắt kính [bộ phận của 
máy]; bánh mài [bộ phận của máy]; đá mài [bộ phận của máy móc]; đá cắt [bộ phận của 
máy]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1986 

(210) 4-2017-38169 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.6.6; 26.4.2 
(591) Xanh lam đậm, trắng, đỏ. 
(731) ZMW International Sdn. Bhd.  

(MY) 
D-72-1, Plaza Crystal Ville, Jalan Danau 
Niaga 1, Taman Danau Kota, Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan 53300, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được tăng cường 

khoáng chất và vitamin; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-38170 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.6.6; 26.4.2 
(731) ZMW International Sdn. Bhd.  

(MY) 
D-72-1, Plaza Crystal Ville, Jalan Danau 
Niaga 1, Taman Danau Kota, Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan 53300, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được tăng cường 

khoáng chất và vitamin (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống cung cấp muối và 
khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-38171 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lệ Quyên  (VN) 
Tổ dân phố số 2, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu. 
 

Nhóm 31: Cây, cành, lá, hoa thiên nhiên dạng nguyên liệu thô chưa qua xử lý. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1987 

(210) 4-2017-38172 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Nguyễn Quốc Lượng  (VN) 
Thôn 2, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán đồ uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-38175 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Trắng, xám, xanh lam, đỏ tươi, đen. 

(731) Nguyễn Xuân Quang  (VN) 
Thôn Bầu, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải [gửi hàng hóa]; vận tải bằng đường không; vận tải 

hàng hóa [bằng đường thủy]; vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2017-38176 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Xanh lá, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 

11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn khí; co nối (đoạn nốì) ống dẫn khí, tất cả bằng nhựa cứng dùng cho hệ 

thống dẫn khí. 

 
Nhóm 35: Mua bán bộ lọc khí, xi lanh khí nén (bộ phận của máy móc hoặc động cơ 

không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1988 

(210) 4-2017-38177 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Da cam, đỏ đô, xám. 

(731) Công ty TNHH ANT VINA  (VN) 
Lô 123.101, khu đô thị mới Phía Tây, 

phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải [gửi hàng hóa]; vận tải bằng đường không; vận tải 

hàng hóa [bằng đường thủy]; vận tải bằng ô tô; chuyên chở hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2017-38178 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.4; A26.3.6; 

A18.7.25; 25.5.25 

(591) Xanh dương, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và in ấn ý Tưởng  
(VN) 
72/12 đường Tây Thạnh, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2017-38179 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; A5.3.13; A5.3.15

(591) Đen, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
hóa mỹ phẩm Thái Hương  (VN) 
Số 6, ngõ 45, phố Đặng Trần Côn, 

phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1989 

(210) 4-2017-38181 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) WU, SHIH-HENG  (TW) 

No.635, Dadun 12th St., Nantun Dist., 
Taichung City 408, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng đồ uống nóng và lạnh [nhà hàng]; dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn 

uống; khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2017-38182 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A2.1.16; A2.1.18; A2.1.23 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ, vàng. 
(731) KIM, Chul Youn  (KR) 

(Anyan-dong, Sidae Mansion) #202, 86-
6, Anyang-ro 343beon-gil, Manan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of 
korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cung cấp thức ăn và đồ uống bởi nhà hàng; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu; dịch 
vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên món ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2017-38183 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, đen 
(731) Phạm Tú Mai  (VN) 

Nhà số 1, ngõ 46, phố Văn Cao, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa 

gồm: thực phẩm tươi sống như: rau quả tươi, động vật sống, động vật đã qua chế biến, đồ 
uống các loại như: trà, cà phê, ca cao, nước uống tinh khiết, đồ uống không chứa cồn và 
đồ uống chứa cồn, mỹ phẩm, hóa chất tẩy rửa dùng cho mục đích gia dụng, quần áo, trang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1990 

phục, đồ gia dụng như: đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, nồi 
cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, máy lọc nước, thiết bị và hệ thống thông gió (mục đích 
điều hoà không khí), hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng, hệ thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị sưởi ấm, hệ thống và thiết bị làm lạnh, thiết bị 
sấy khô, thiết bị sưởi ấm nước, vòi phun nước, hệ thống phân phối nước, thiết bị làm sạch 
nước, thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2017-38184 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 
290/14a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm 

trắng da; son môi; nước sơn móng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế 
phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: nước hoa, mỹ 
phẩm, son môi, sữa tắm có chứa hương thơm, kem bôi ngoài da (mỹ phẩm), dầu thơm 
dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-38185 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 
290/14a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm 

trắng da; son môi; nước sơn móng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm 
rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: nước hoa, mỹ 
phẩm, son môi, sữa tắm có chứa hương thơm, kem bôi ngoài da (mỹ phẩm), dầu thơm 
dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm). 

 

(210) 4-2017-38186 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 
290/14a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm 

trắng da; son môi; nước sơn móng; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm 
rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1991 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: nước hoa, mỹ 
phẩm, son môi, sữa tắm có chứa hương thơm, kem bôi ngoài da (mỹ phẩm), dầu thơm 
dùng chăm sóc thân thể (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-38187 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.1 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng. 
(731) PRESOTEA CO., LTD.  (TW) 

No. 5, Fuxing St., Tucheng Dist., New 
Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà xanh; trà đen; trà ô long; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở trà 
với hương vị trái cây; trà túi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống mua mang về; dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên đồ ăn nhanh. 

 

 
(210) 4-2017-38188 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 7.15.6; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Đen, đỏ, xanh dương, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Đông 
Nguyễn  (VN) 
18 Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy in, linh kiện máy in, mực in, máy photocopy, linh kiện máy 
photocopy. 

 

 
(210) 4-2017-38189 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư công nghệ Tuệ 
Minh  (VN) 
Số 5 phố Nguyễn Công Trứ, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1992 

(210) 4-2017-38190 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì Gia 
Thành  (VN) 
A4/130E đường Láng Le Bàu Cò, ấp 1, 
xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa dẻo bán thành phẩm (PS/HIPS, PP, PET); chất dẻo bán thành phẩm (vật 

liệu dùng để làm bao bì); nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành 
phẩm); bao bì không thấm nước. 

 

 
(210) 4-2017-38191 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hương liệu và 
nguyên liệu thực phẩm 
Hoàng Anh  (VN) 
Lô B10 khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; protein dùng cho công nghiệp thực 

phẩm; chế phẩm enzym dùng cho công nghiệp thực phẩm; chiết xuất từ trà dùng cho 
ngành công nghiệp thực phẩm; vitamin dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm. 

 

Nhóm 05: Đồ uống y tế; thực phẩm đông khô phù hợp cho mục đích y tế; thịt đông khô 
phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược; sữa công thức cho trẻ sơ sinh; thực phẩm công thức 
cho trẻ sơ sinh; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; rau đã được bảo quản; chất béo từ dừa; nước dùng cô đặc; 
nước canh thịt cô đặc; sữa đặc; thực phẩm trên cơ sở cá; gelatin; chiết xuất của thịt; sản 
phẩm thay thế sữa; dầu dùng cho thực phẩm; sữa gạo; chất chiết xuất từ tảo biển/rong biển 
cho thực phẩm; hạt, đã chế biến; ngô ngọt, đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Gia vị; hương liệu cho thực phẩm; cà phê; cà phê nhân tạo; bột lúa mạch; bột 
ậu; chế phẩm ngũ cốc; bột ngô; thực phẩm dạng giấy ăn được; tinh chất cho thực phẩm; 
hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà; tinh dầu dùng cho thực phẩm; hạt đã xử lý 
dùng làm gia vị; gạo; bột gạo dùng cho mục đích nấu nướng; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; tinh bột cho thực phẩm; chất làm ngọt tự 
nhiên; nấm men. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; phế phẩm của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng 
động vật; hạt [ngũ cốc]. 

 

Nhóm 32: Chế phẩm để làm nước uống có gaz; tinh dầu để sản xuất đồ uống; chiết xuất 
của trái cây không có cồn; chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1993 

(210) 4-2017-38194 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Newlandaloe Co., Ltd.  (KR) 

80-79, Jagap-gil, Jijeong-myeon, Wonju-
si, Gangwon-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ các cửa hàng bán buôn mỹ phẩm chức năng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

các chế phẩm mỹ phẩm có các thành phần tự nhiên từ thực vật (phytocosmetic); đại lý bán 
hàng mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các tinh chất làm trắng da; tổ chức dịch vụ bán 
kem dưỡng da; dịch vụ cửa hàng bán buôn các loại mỹ phẩm làm săn da; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các loại mặt nạ dạng gói (mask pack) cho mục đích mỹ phẩm; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn các loại kem chống lão hóa; dịch vụ cửa hàng bán buôn các dung dịch 
dưỡng thể; dịch vụ đại lý bán các sản phẩm làm sạch (cho mục đích làm sạch da). 

 

 
(210) 4-2017-38208 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Newlandaloe Co., Ltd.  (KR) 

80-79, Jagap-gil, Jijeong-myeon, Wonju-
si, Gangwon-do, Republic of Korea. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ các cửa hàng bán buôn mỹ phẩm chức năng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
các chế phẩm mỹ phẩm có các thành phần tự nhiên từ thực vật (phytocosmetic); đại lý bán 
hàng mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các tinh chất làm trắng da; tổ chức dịch vụ bán 
kem dưỡng da; dịch vụ cửa hàng bán buôn các loại mỹ phẩm làm săn da; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các loại mặt nạ dạng gói (mask pack) cho mục đích mỹ phẩm; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn các loại kem chống lão hóa; dịch vụ cửa hàng bán buôn các dung dịch 
dưỡng thể; dịch vụ đại lý bán các sản phẩm làm sạch (cho mục đích làm sạch da). 

 

 
(210) 4-2017-38210 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.5; 7.1.6; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 
(731) Bệnh Viện Mắt Hà Nội  (VN) 

37 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ 
bệnh viện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1994 

(210) 4-2017-38211 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ môi 
trường Phát Thọ TMC  (VN) 
275C Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc không khí; thiết bị khử mùi không khí; bình 

đun nước nóng và làm lạnh tức thời để uống; máy làm sạch và khử độc thực phẩm rau 
quả; thiết bị phân phối nước.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng đóng bình, đóng chai; nước uống có vị trái 
cây thiên nhiên đóng chai.  

 

 
(210) 4-2017-38212 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX   (VN) 
246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

y tế), chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật (dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2017-38213 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX   (VN) 
246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1995 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 
y tế), chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật (dùng trong y tế).  

 

 
(210) 4-2017-38214 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX   (VN) 
246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

y tế), chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật (dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2017-38215 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX   (VN) 
246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

y tế), chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật (dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2017-38216 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX   (VN) 
246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

y tế), chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật (dùng trong y tế).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1996 

(210) 4-2017-38217 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

VIMEDIMEX   (VN) 
246 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong 

y tế), chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật (dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2017-38218 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Hồng Đỉnh  (VN) 
Phòng 505, tòa nhà Rice City Linh Đàm, 
đường Bằng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Pin sạc dự phòng; loa di động.   

 

 
(210) 4-2017-38219 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần Việt VINA  

(VN) 
577 Nguyễn Kiệm, phường 09, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas hóa lỏng (nhiên liệu).  
 

Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng để chứa gas, khí nén và nhiên 
liệu dạng lỏng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: gas, vỏ bình gas, thiết bị 
phụ tùng gas như ống dẫn gas, van cho ống dấn gas, van điều áp, phụ tùng điều chỉnh và 
phụ tùng an toàn cho thiết bị gas và ống dẫn gas, vỏ bồn chưa gas, bếp gas và phụ tùng 
thay thế.  

 
Nhóm 39: Chiết nạp khí lỏng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1997 

(210) 4-2017-38220 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt. 
(731) Nguyễn Thanh Huyền   (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2017-38221 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thanh Huyền   (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 

 
(210) 4-2017-38222 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Thanh Huyền   (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 

 
(210) 4-2017-38223 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Nguyễn Thanh Huyền   (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1998 

(210) 4-2017-38224 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thanh Huyền   (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
 

 
(210) 4-2017-38225 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thanh Huyền  (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc làm đẹp cho người; thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ.  

 

 
(210) 4-2017-38226 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.14; A5.5.20; A2.9.15; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thanh Huyền  (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc làm đẹp cho người; thẩm mỹ viện; dịch vụ phẫu thuật thẩm 
mỹ.  

 

 
(210) 4-2017-38227 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; 1.15.23; A25.7.4; 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xanh rêu đậm. 
(731) Nguyễn Thanh Huyền  (VN) 

Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
1999 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng 

cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; quảng 

cáo trên truyền hình; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; truyền hình cáp; thông tin liên lạc bằng điện thoại đi 

động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2017-38228 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 

(591) Nâu, vàng, xanh dương, xanh da trời, 

đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần cơ khí thang 
máy Sao Vàng  (VN) 
Số 61/87, đường Tam Trinh, phường Mai 

Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thiết bị vận hành thang máy; máy nâng [thang máy]; thang cuốn; 

thiết bị nâng hạ.  

 

Nhóm 35: Mua bán thương mại thang máy, thang cuốn và thiết bị, linh kiện của thang 

máy, thang cuốn.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì: thang máy và thang cuốn.  
 

 
(210) 4-2017-38229 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.3.23; 18.2.1; 26.1.4 

(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trang trí 
nội thất Tín Trung  (VN) 
Tầng 8, số 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường 

Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2000 

(210) 4-2017-38235 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(731) Công ty TNHH thời trang 
LUVES Việt Nam  (VN) 
Nhà ông Nguyễn Văn Dương, thôn Tăng, 

xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh 

Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng; găng tay; giày.  

 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm: quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, thắt lưng; 

găng tay; giày.  
 

(210) 4-2017-38238 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A11.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Cửu Long Quốc 
Tế ẩm Thực  (VN) 
117 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp các loại đồ uống nóng và lạnh; dịch vụ quán trà.  
 

 
(210) 4-2017-38240 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 1.15.23; A5.5.20 

(591) Cam, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Việt 
Chuyên  (VN) 
18/14 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; hoàn thiện công 

trình xây dựng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2001 

(210) 4-2017-38241 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
ABC   (VN) 
421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh (không dùng cho phương tiện giao thông) cụ thể 

là tủ đông; nồi nấu đa năng; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; thiết bị lọc nước uống; thiết 

bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2017-38242 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
ABC    (VN) 
421 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh (không dùng cho phương tiện giao thông) cụ thể 

là tủ đông; nồi nấu đa năng; hệ thống thiết bị làm lạnh nước; thiết bị lọc nước uống; thiết 

bị làm nóng nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2017-38243 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 

nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu bánh kẹo các loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2002 

(210) 4-2017-38244 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, xanh lá cây 

nhạt, vàng. 

(731) Công ty TNHH sản suất Senkio  
(VN) 
418/26 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt gió của máy hút khói; quạt hút không khí; máy điều hòa; bếp điện; máy 

lọc nước; máy lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2017-38245 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 4.1.3; A2.3.16 

(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu, đại lý kí gửi: nước hoa, mỹ 

phẩm, son môi, sữa tắm có chứa hương thơm, nước hoa chứa hương thơm, dầu thơm dùng 

chăm sóc thân thể (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-38246 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Thúy Hà  (VN) 
Số 29 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng nguồn lao động; dịch vụ quản lý nguồn lao động; dịch vụ 

cung ứng lao động tạm thời trong nước; dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước 

ngoài. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2003 

(210) 4-2017-38247 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Phạm Thúy Hà   (VN) 
Số 29 Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ định giá 

bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ kinh doanh bất động sản. 
 

 
(210) 4-2017-38249 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Vàng, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Evans   (VN) 
Xóm 3, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-38250 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Toàn Thiện  (VN) 
222/1/38 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2017-38251 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.25; 3.4.18; 26.4.7 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Masan Nutri-

Science  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2004 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản. 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; động vật sống; thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm; chế 
phẩm để vỗ béo vật nuôi. 

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; trang trại trồng trọt; trợ giúp về thú y. 

 

 
(210) 4-2017-38255 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH thương mại Sao 

Nam  (VN) 
Số 4 ngách 82/56 đường Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Kẹp hồ sơ; ghim giấy; bìa tài liệu; ghim dập trong văn phòng; thước kẻ; bút bi. 

 

 
(210) 4-2017-38256 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FSC  (VN) 
Lầu 6 Master Building, 41-43 Trần Cao 
Vân, phường 06, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, máy tính xách tay, phần mềm máy tính [ghi sẵn], thiết bị 
ngoại vi của máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2017-38257 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FSC   (VN) 
Lầu 6 Master Building, 41-43 Trần Cao 
Vân, phường 06, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2005 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, máy tính xách tay, phần mềm máy tính [ghi sẵn], thiết bị 

ngoại vi của máy vi tính. 
 

 
(210) 4-2017-38258 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Phạm Hoài Thanh  (VN) 
Tổ 43, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2017-38259 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 26.4.3 (540) 

  

(731) Phùng Duy Linh  (VN) 
Số 10 dãy G, T/T Bộ Y Tế, 138A Giảng 

Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục; dây đeo quần; đồ đi ở chân; quần áo; áo mưa.  
 

 
(210) 4-2017-38261 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Đào Vũ Hương Thảo   (VN) 
521/121A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2006 

(210) 4-2017-38262 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.3; 26.5.1 

(591) Cam, vàng nâu, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh đại lý gạo Tấm 
Cám Lộc  (VN) 
Số 337 quốc lộ 1, khóm 1, phường 6, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2017-38264 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kỳ Thọ  (VN) 
Lô 15,16 đường Lê Đức Thọ, phường 

Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 

Nẵng 
 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ 

khách sạn; cho thuê phòng họp; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-38267 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.11.11; A5.3.13 

(591) Vàng đậm. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
VITA  (VN) 
Lô D1-7-TT, đường DA1-2, KCN Mỹ 

Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 

các suất ăn công nghiệp. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2007 

(210) 4-2017-38268 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.25; 5.5.19 

(591) Trắng, hồng tím, tím, xanh da trời. 

(731) Nguyễn Hồng Duy  (VN) 
Khối 6, thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, quay phim.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-38270 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu nhạt. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hạnh  (VN) 
Khối 6, thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo cu đơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán kẹo cu đơ.  
 

 
(210) 4-2017-38271 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá, cam, đen. 

(731) Công ty cổ phần Lacosun  
(VN) 
230/28/7 Mã Lò, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2008 

(210) 4-2017-38272 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần Lacosun  
(VN) 
230/28/7 Mã Lò, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-38273 (220) 17.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần Lacosun  
(VN) 
230/28/7 Mã Lò, khu phố 6, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2017-38274 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.12; 26.4.4; 26.3.23; 26.3.1 

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ in ấn quảng cáo 
trang trí nội thất Duy Trung  
(VN) 
156/61 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2009 

(210) 4-2017-38275 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Vàng, nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Nguyên Vương  
(VN) 
14/17X ấp Đông, Thới Tam Thôn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống. 
 

(210) 4-2017-38276 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Hào  (VN) 
Số 216, đường Võ Văn Tần, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38277 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.24; 6.1.2; A5.1.12; 26.1.1; 

A26.11.13 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải - 
thương mại - tư vấn du lịch 
Coconut   (VN) 
112 đường TX21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ 

vận tải hàng hóa và hành khách. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2010 

(210) 4-2017-38278 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.23; 26.15.15; 26.4.2 
(591) Hồng, cam, trắng, vàng, xanh dương, 

trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khởi Phát  (VN) 
22 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; rạp chiếu phim. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-38279 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xám, nâu đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và du lịch Bán Đảo 
Đông Dương  (VN) 
35/7 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại. 

 

 
(210) 4-2017-38280 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh coban, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần MC-Bifi 
Bauchemie  (VN) 
814/3 đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất trợ nghiền trong sản xuất xi măng; phụ gia xi măng và bê tông, vữa xây 

dựng cụ thể là chất bảo quản xi măng và chế phẩm chống thấm cho xi măng; chất bảo vệ 
bê tông (trừ sơn và dầu); chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; hóa chất để thoát khí bê tông. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là Asphan, hắc ín, bitum. 

 
Nhóm 35: Buôn bán các chất trợ nghiền trong sản xuất xi măng, phụ gia xi măng, phụ gia 
bê tông, bê tông, vữa xây dựng, hóa chất dùng trong công nghiệp, vữa xây dựng. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2011 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, xây dựng các công trình giao thông, công trình dân 
dụng, công trình thương mại và cơ sở hạ tầng. 

 

 
(210) 4-2017-38281 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 3.7.17; 24.17.20 (540) 

  

(731) Nguyễn Lan Phương  (VN) 
Số 20 ngõ 6 Vạn Phúc, đường Kim Mã, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; găng tay, giày; bít tất; mũ. 

 

 
(210) 4-2017-38282 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 26.3.4; 1.15.15; 

A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đỏ cam, đen, 

xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Đại Dũng  
(VN) 
B4/11B, ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Mlnh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dùng cho động cơ). 

 

 
(210) 4-2017-38283 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A15.9.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện Sài Gòn  
(VN) 
171 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảm ứng dùng điện; bộ biến đổi điện; thiết bị điều chỉnh nhiệt; bảng 

điều khiển phân phối điện; bộ điều chỉnh biến đổi ánh sáng điện; chấn lưu đèn; hệ thống 
điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; 
thiết bị điều khiển từ xa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2012 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị cảm ứng dùng điện, bộ biến đổi điện, thiết bị 

điều chỉnh nhiệt, bảng điều khiển phân phối điện, bộ điều chỉnh biến đổi ánh sáng điện, 

chấn lưu đèn, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, bộ xử lý 

[bộ xử lý trung tâm], thiết bị điều khiển từ xa, bóng đèn điện, đèn chiếu sáng, bộ thu năng 

lượng mặt trời. 

 

Nhóm 37: Thi công, lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ các công trình điện. 
 

 
(210) 4-2017-38286 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; A26.11.8; 

A26.11.12; A24.15.7 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư BDK  (VN) 
96 Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; bộ quần áo; quần áo may sẵn áo khoác ngoài; quần áo bằng vải 

gabadin. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; vani [hương liệu]; bột cho kem lạnh; kem trái cây [đá lạnh]; hương 

liệu cho thực phẩm; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt. 
 

 
(210) 4-2017-38288 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.9.1 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); chế phẩm 

làm thơm không khí; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; 

hóa mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2013 

(210) 4-2017-38289 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.9.1 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); chế phẩm 

làm thơm không khí; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; 

hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38290 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.8; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Đỏ, da cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH Bell Đức  (VN) 
Lk 279 đất dịch vụ Đào Đất - Hàng Bè, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước lau sàn; chế phẩm để ngâm giặt (xà phòng); chế phẩm 

làm thơm không khí; các chế phẩm dùng đế tẩy rửa, làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; 

hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38291 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty cổ phần vận tải Lan 
Thanh  (VN) 
280E3 Lương Đình Của, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải hành khách; đại lý du lịch; điều hành tua du 

lịch. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2014 

(210) 4-2017-38292 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.1.5; 18.1.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Phạm Minh Cương  (VN) 
46 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cụ thể là: xe máy, ô tô, xe đạp, xe điện; phụ tùng của xe cộ. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe cộ; dịch vụ làm sạch xe cộ. 
 

 
(210) 4-2017-38294 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 3.2.1; A3.2.24; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh lá chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
Con Voi  (VN) 
22 đường Nội Khu Hưng Phước 1, khu 
Đô Thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị vệ sinh công nghiệp. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; cho thuê máy móc, thiết bị vệ sinh công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-38295 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A3.9.4; 1.15.24 
(731) CTRIP.COM (HONG KONG) LIMITED  

(HK) 
Unit 3002-3 30/f Paul Y Centre 51 Hung 
to Road Kwun Tong Kl Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; thông tin về giao thông; vận tải; dịch vụ hoa tiêu; cho 

thuê xe cộ; thông tin về kho chứa; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 
[khách sạn, nhà trọ]; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2015 

(210) 4-2017-38296 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 7.1.6; 7.1.24 

(591) Nâu nhạt, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Tuấn  (VN) 
39/13 đường Trục, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm (không còn sống); thủy - hải sản chế biến; sữa; các sản phẩm từ sữa; 

dầu thực vật; rau - quả chế biến, đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2017-38297 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 7.1.6; 7.1.24 

(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Quốc Tuấn  (VN) 
39/13 đường Trục, phường 13, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được). 

 

 
(210) 4-2017-38298 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; A19.1.12; A26.11.12; 25.5.25 

(591) Nâu, kem, trắng, vàng, đen, xanh lá. 

(731) Hộ kinh doanh Bún Bà Lành  
(VN) 
18 Bùi Thị Xuân, phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún tươi; bún khô; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; phở ăn liền. 

 
Nhóm 35: Mua bán sỉ lẻ bún tươi, bún khô, bún ăn liền, hủ tiếu ăn liền, phở ăn liền. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2016 

(210) 4-2017-38299 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, đen và 

trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại sơn 
và chống thấm Sao Việt  (VN) 
23/14A1 Mai Hắc Đế, phường 15, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; vôi quét tường; vécni 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đặc biệt là bột bả các loại dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2017-38300 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 25.5.1 

(591) Xanh nước biển, xanh dương, đen, trắng.

(731) Công ty TNHH thương mại và 
chống thấm Sao Việt  (VN) 
23/14A1 Mai Hắc Đế, phường 15, quận 

8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; sơn phủ; vôi quét tường; vécni.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, đặc biệt là bột bả các loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2017-38301 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, vàng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nhật  (VN) 
Thôn 4, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang vải thông thường, không thuộc loại khẩu trang y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2017 

(210) 4-2017-38302 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A1.1.10 
(591) Vàng, nâu sẫm, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông dược 
UNICHEM Việt Nam  (VN) 
Số 15, ngõ 22 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ côn trùng; thuốc diệt cỏ; thuốc tẩy giun, sán; chế phẩm 

chống ký sinh trùng; chất sát trùng.  
 

 
(210) 4-2017-38303 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 21.3.13 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Hải Đăng  (VN) 
260 ấp Hòa Điền, xã Hòa Khánh, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2017-38304 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MINAMAS  (VN) 
Số 999 tổ 11, ấp 1, xã Trung An, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh quy, bánh ngọt, bánh trung thu, bánh xốp, sôcôla.  
 

 
(210) 4-2017-38305 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13 
(591) Đỏ, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết kế MK  (VN) 
104C đường số 32, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2018 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì.  
 

 
(210) 4-2017-38306 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; 26.13.25; 26.13.1; 1.15.14 (540) 

  

(731) Nguyễn Như Tiến  (VN) 
Thôn 1, xã Cát quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; ví đựng tiền; cặp học sinh; túi 

cầm tay cho phụ nữ.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; giày; dép; găng tay [trang phục]; quần áo lót 
mặc bên trong. 

 

 
(210) 4-2017-38307 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.3.1; A25.3.3 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt, sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 
khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2017-38308 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan    
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2019 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt, sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 
khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2017-38309 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Xám, xanh. 
(731) Dragon Capital Group 

Limited   (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 
VG1110, British Virgin Islands    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường: các dịch vụ nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ 

mô, thị trường, các lĩnh vực kinh tế và phân tích các hoạt động của công ty.    
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài sản: huy động và quản lý vốn/tài sản cho các nhà đầu tư 
nhằm đem lại lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro; dịch vụ tư vấn tài chính công ty: hỗ trợ các 
doanh nghiệp xây dựng một cơ cấu nợ/vốn tối ưu, hỗ trợ huy động vốn và nợ thông qua 
các đòn bẩy tài chính thích hợp; dịch vụ thị trường vốn: giao dịch, mua bán, môi giới 
chứng khoán và các sản phẩm phái sinh của thị trường chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành: dùng vốn tự có bảo lãnh doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra thị trường 
vốn; dịch vụ phân phối chứng khoán: phân phối các sản phẩm của thị trường vốn sơ cấp 
cho các nhà đầu tư pháp nhân cũng như thể nhân, dịch vụ tư vấn tài chính: tư vấn về quản 
trị tài chính; dịch vụ ngân quỹ: mua bán, giao dịch, đại lý các sản phẩm của thị trường 
tiền tệ. 

 

 
(210) 4-2017-38310 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2020 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt, sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 
khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2017-38311 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 

điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt, sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 
khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2017-38312 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 

điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 

móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 

kem rửa mặt, sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 

cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; chế phẩm làm trắng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2021 

da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 

hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 

không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 

(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 

cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 

khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
 

 
(210) 4-2017-38313 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Dragon Capital Group 
Limited   (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, 

VG1110, British Virgin Islands     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu thị trường: các dịch vụ nghiên cứu và phân tích kinh tế vĩ 

mô, thị trường, các lĩnh vực kinh tế và phân tích các hoạt động của công ty.    

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài sản: huy động và quản lý vốn/tài sản cho các nhà đầu tư 

nhằm đem lại lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro; dịch vụ tư vấn tài chính công ty: hỗ trợ các 

doanh nghiệp xây dựng một cơ cấu nợ/vốn tối ưu, hỗ trợ huy động vốn và nợ thông qua 

các đòn bẩy tài chính thích hợp; dịch vụ thị trường vốn: giao dịch, mua bán, môi giới 

chứng khoán và các sản phẩm phái sinh của thị trường chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh 

phát hành: dùng vốn tự có bảo lãnh doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra thị trường 

vốn; dịch vụ phân phối chứng khoán: phân phối các sản phẩm của thị trường vốn sơ cấp 

cho các nhà đầu tư pháp nhân cũng như thể nhân, dịch vụ tư vấn tài chính: tư vấn về quản 

trị tài chính; dịch vụ ngân quỹ: mua bán, giao dịch, đại lý các sản phẩm của thị trường 

tiền tệ. 
 

 
(210) 4-2017-38314 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.13.1; 26.1.6; 26.1.2; 26.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Thống Thắng  (VN) 
46 Trần Chánh Chiếu, phường 14, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt dùng cho người cận thị, loạn thị, viễn thị; gọng kính; kính đeo 

mắt.  
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(210) 4-2017-38315 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.13 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Q-Mama 
Holdings   (VN) 
90 Hùng Vương, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo; quan hệ công chúng; đàm 
phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba.  

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2017-38316 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.7; 3.1.4; 3.1.16 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 101   (VN) 
635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Máy trò chơi tự động vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi video sử dụng bằng 

đồng xu; phỉnh chơi cờ bạc; thẻ chơi bài; bài lá; bàn bia vận hành bằng đồng xu; máy trò 
chơi video.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơí giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ giải trí; dịch vụ tổ chức đánh bạc; dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ ban đêm; 
tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; dịch vụ cho thuê thiết bị trò chơi.  

 

 
(210) 4-2017-38317 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 5.13.4; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Trắng, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Châu Bách (VN)  (VN) 
Số 24 ngõ 4 đường Quần Ngựa, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; đồ da và giả da.  

 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; tấm phủ đồ đạc bằng vải; màn chống muỗi; áo gối.  

 

Nhóm 25: Trang phục; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu: túi xách, vali, đồ da và giả da, trang phục, giày 

dép, đồ đi chân, đồ đội đầu, chăn, khăn phủ giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải; màn chống 

muỗi, áo gối.  
 

 
(210) 4-2017-38318 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.4; A19.13.21 

(591) Xanh lơ, trắng, đen, ghi, hồng, hồng 

phấn. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
120 Armephaco    (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-38319 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.1; A19.13.21; A19.3.4; 19.3.1 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
120 Armephaco    (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 

Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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2024 

(210) 4-2017-38320 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.4; 25.5.25; 26.1.1; A19.13.21 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco    (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38321 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.4.6; 26.1.1; A19.13.21; 19.3.1 
(591) Đen, trắng, hồng, xanh tím. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco    (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38322 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A19.13.21; 19.3.1; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng nhạt, nâu, đỏ gạch. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

120 Armephaco    (VN) 
Số 118 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38324 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy   (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38326 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.6; 2.9.4 
(731) Qingdao Xinzhonghai 

International Trading Co., 
Ltd.  (CN) 
Room 1003, Building A, No.18 
Hongkong Middle Road, Shinan District, 
Qingdao, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Mặt nạ bảo hộ phòng khí ga; mặt nạ bảo hộ chống bụi; mặt nạ bảo hộ; bộ lọc 

dùng cho mặt nạ thở [không dùng cho mục đích y tế]; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; mặt 
nạ phòng chống ô nhiễm để bảo vệ đường hô hấp; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; 
mặt nạ bảo hộ đường thở; mặt nạ hô hấp, không dùng cho hô hấp nhân tạo; quần áo bảo 
hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và phòng chống cháy; găng tay bảo hộ phòng chống tai 
nạn. 

 

 
(210) 4-2017-38327 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Otos Tech Co., Ltd.  (KR) 

15-6, Beodeul-ro 1362beon-gil, Paltan-
myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng khi hàn; mặt nạ bảo hộ dùng khi hàn; kính râm; bộ lọc dùng 

cho mặt nạ hô hấp; tấm chắn bảo vệ mặt; mũ bảo hiểm; mặt nạ phòng độc để lọc không 
khí; mặt nạ bảo hộ; kính bảo hộ dùng khi hàn; kính bảo hộ; kính an toàn cho mắt. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38328 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.15 
(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Infac Corporation  (KR) 

450, Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Ăng-ten dùng cho ô tô; dây điện truyền dẫn cho ăng-ten. 
 

Nhóm 12: Còi cho xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-38329 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.12; 2.9.4 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Shehzad Gul  (PK) 

Abdullah Street No. 1, Defence Road, 
Fateh Garh Sialkot-51310, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Lông mi giả. 

 

 
(210) 4-2017-38330 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP 
CORPORATION  (JP) 
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590 - 8522, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cảm biến phát hiện và định lượng vi khuẩn, không dùng cho mục đích y tế; 
thiết bị phân tích protein, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị điện di, không dùng cho 
mục đích y tế; thiết bị thẩm đốm, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị hiện ảnh huỳnh 
quang, không dùng cho mục đích y tế; cảm biến phát hiện và đo AGE, tức là các sản 
phẩm glycat hóa bền vững - Advanced Glycation EndProducts, cho mục đích sức khỏe và 
thẩm mỹ; thiết bị phân tích đất; thiết bị đo. 

 
Nhóm 10: Cảm biến phát hiện và định lượng vi khuẩn; máy mát xa toàn thân; máy mát xa 
mặt. 
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Nhóm 11: Thiết bị điều chế nước javel; máy ion hóa nước chạy điện; thiết bị lọc nước; 
thiết bị cấp phát nước nóng chạy điện; thiết bị cấp phát đồ uống chạy điện dùng cho gia 
đình; thiết bị cấp phát đồ uống có ga chạy điện dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị 
cấp phát đồ uống chạy điện dùng cho mục đích công nghiệp; lò nướng bánh hơi nước siêu 
nhiệt dùng cho gia đình; máy pha trà chạy điện; chảo rán dùng điện; chảo nấu dùng điện; 
nồi nấu ăn điện; chảo nấu dùng điện; khay hâm, quầy làm nóng thức ăn; nồi áp suất dùng 
điện; tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày; máy và thiết bị đông lạnh dùng cho công nghiệp; 
máy thổi mát có làm ion hóa cho điều hòa không khí; máy thổi mát chạy điện cho điều 
hòa không khí; máy sấy nóng đệm Nhật Bản dùng cho gia đình; máy sấy quần áo điện 
dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2017-38332 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Nguyễn Mai Trân  (VN) 

42 Nguyễn Tất Thành, Phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại. 

 

 
(210) 4-2017-38333 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, ghi. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

số Mantan Việt Nam  (VN) 
Số 240, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính dùng cho thiết bị liên lạc; ứng dụng phần mềm máy tính 

[có thể tải về được]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về được]; phần mềm 
máy tính [ghi]. 

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính và phần mềm cho điện thoại di động; quảng cáo; 
quản lý quá trình đặt hàng; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; dịch 
vụ so sánh giá cả. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm dùng cho điện thoại di động; 
lập chương trình cho máy tính và điện thoại; bảo trì phần mềm máy tính và phần mềm 
dùng cho điện thoại; tư vấn về phần mềm máy tính và phần mềm dùng cho điện thoại. 
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(210) 4-2017-38334 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh đa trời, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chig Feng  (VN) 
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng co (màng mỏng); màng PE; màng PVC; màng PET; màng PP dùng để 

bao gói; băng keo trong dùng để bao gói (băng keo OPP). 
 

Nhóm 22: Dây đai để buộc hoặc quấn (không bằng kim loại); con bọ (cút nối) dùng cho 
dây đai đóng gói (không bằng kim loại). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê xe cẩu, xe nâng, xe cẩu thùng; thi công công trình phòng 
cháy chữa cháy; lắp đặt các trang thiết bị cho công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2017-38335 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 18.3.2; 26.1.1; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Phát Hải  (VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Mắm cốt cá cơm đặc biệt; mắm cốt cá cơm; mắm tôm; mắm chua; cá khô. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: mắm cốt cá cơm 
đặc biệt, mắm cốt cá cơm, mắm tôm, mắm chua, cá khô. 

 

 
(210) 4-2017-38336 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Kim Cúc  (VN) 
285B phố Huế, phường phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2017-38338 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.2; 19.7.1 (540) 

  

(731) Đào Nguyễn Băng Thư  (VN) 
266/13/9, đường Phú Thọ Hòa, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

 
(210) 4-2017-38340 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thành 
Tựu Việt  (VN) 
1K, Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Song chắn rác bằng kim loại, cửa bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp cửa bằng kim 

loại, khóa cửa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện), tay nắm cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-38341 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.7.25; A26.3.5; 24.1.1; 3.7.17 

(591) Trắng, đỏ, xanh đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phú Sơn  (VN) 
129/3/14 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh hàng nông sản như: lúa, gạo, khoai, rau, củ, quả tươi sống, 

lúa, gạo, khoai, rau, củ, quả đã qua chế biến. 
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2030 

(210) 4-2017-38342 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 1.15.23 (540) 

  

(731) Lê Xuân Tiến  (VN) 
Số nhà 2/233 đường Trường Thi, phường 
Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2017-38343 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Trường Hữu  (VN) 
74 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2017-38344 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A26.4.6; 2.1.1; 2.1.4 
(591) Đỏ, vàng, vàng nâu, xanh lam, trắng, đỏ, 

đen, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng cam, 
nâu đỏ. 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Masan  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt hộp; cá hộp; trái cây đóng hộp; giò lụa; chả quế. 

 
Nhóm 30: Nước tương; gia vị; nước xốt cà chua; tương ớt, tương cà; mì ăn liền; cháo ăn 
liền. 
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(210) 4-2017-38348 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 11.3.18; 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Đỗ Minh Nhựt  (VN) 
85 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2017-38352 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Amgen Inc.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược được sử dụng để phòng ngừa hoặc điều trị ưng thư; các chế 

phẩm dược khác. 
 

 
(210) 4-2017-38354 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH công nghệ gốm 

sứ OHIO  (VN) 
Lô diện tích 11.836,9m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng làm bằng gốm, sành, sứ 

dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ để uống rượu. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: đồ gốm, sành, sứ dùng cho mục đích 
gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, bộ đồ để uống rượu. 
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(210) 4-2017-38355 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8; A5.7.23 
(731) Công ty TNHH công nghệ gốm 

sứ OHIO  (VN) 
Lô diện tích 11.836,9m2, khu công 
nghiệp Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng làm bằng gốm, sành, sứ 

dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ để uống rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: đồ gốm, sành, sứ dùng cho mục đích 
gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, bộ đồ để uống rượu. 

 

 
(210) 4-2017-38356 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 8.7.5; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, xanh lá cây, 

xanh nước biển, nâu, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Hoài  (VN) 
Số 17 đường Nguyễn Tri Phương, 
phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Thịt quay đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2017-38359 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Shenzhen Oma Technology 

Co., LTD  (CN) 
21E, A block of Guangbo Modern 
Window, No. 1058, Huaqiang North 
Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe; máy chiếu hình; ổ cứng thể rắn; vòng đeo tay thông minh (thiết bị 

đo); pin điện; điện thoại thông minh. 
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(210) 4-2017-38366 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.6; A3.6.3; 3.1.6; 3.1.8 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Cửa hàng thời 

trang Hải S  (VN) 
Số 89 Ngô Quyền, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi, dịch vụ thú y, bệnh viện thú y, dịch 

vụ làm đẹp cho thú cưng, dịch vụ nhân giống cho động vật.  
 

 
(210) 4-2017-38367 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17; 1.15.5; A3.7.24 (540) 

  

(731) Phùng Quốc Hùng   (VN) 
Số 2, ngõ 2 Trung Kính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa, thiết kế sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-38369 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn LIPTONS  
(VN) 
Số 10, đường Đình An Tài, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn).  
 

 
(210) 4-2017-38370 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn LIPTONS  
(VN) 
Số 10, đường Đình An Tài, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
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(210) 4-2017-38372 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.16; 26.1.4 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bé Con Yêu  
(VN) 
125/158a Tạ Quang Bửu, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy đầm. 

 

 
(210) 4-2017-38373 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) TRIOLAND CORPORATION   (BZ) 

No 5 Cork Street, Belize City, Belize  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống lô hội không có cồn; nước ngọt; đồ uống làm 

từ nước ép trái cây không có cồn; mật hoa quả, không có cồn; nước sinh tố; nước táo lên 
men, không có cồn; nước ép rau [đồ uống]; nước ép trái cây.  

 

(210) 4-2017-38374 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
du lịch Thành Nam  (VN) 
Đội 5, thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải.  

 

 
(210) 4-2017-38376 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.1; 8.3.1; 25.5.2; 25.7.25; 1.15.11 
(591) Đen, nâu, nâu nhạt, trắng. 
(731) Belal Mohammad AL-Hamwi  

(SY) 
Real Estate No 5668, Al Hai Alshamali, 
40th Street, Madamiat Al-Sham, Reef 
Damascus, Syria 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; mật ong; 
mật đường; nấm men; bột nở; muối ăn; mù tạc; giấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh; 
cà phê lạnh; cà phê đông lạnh. 

 

 
(210) 4-2017-38379 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.3.5; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần én vàng 
Quốc Tế  (VN) 
Cụm CN Cành Hầu, phường Lãm Hà, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho dịch vụ cho thuê xe (taxi). 
 

Nhóm 39: Vận tải; cho thuê xe; bãi đỗ xe; vận chuyển hàng hóa; kho hàng hóa; vận 
chuyển hành khách. 

 

 
(210) 4-2017-38380 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.2; 25.1.9 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hường  (VN) 
Thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Giò, chả. 
 

Nhóm 35: Mua bán: giò, chả. 
 

 
(210) 4-2017-38381 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.17 
(731) Công ty TNHH may mặc NALT  

(VN) 
Số 315A, tổ 14, ấp Tân Lập, xã An Điền, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa, cụ thể là: quần áo, 

giầy dép, mỹ phẩm, đồng hồ, túi xách, trang sức, phụ kiện của các sản phẩm kể trên. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 41: Dịch vụ cho thuê sân khấu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng bán đồ ăn 
nhanh, đồ ăn vặt và bánh pizza. 

 

 
(210) 4-2017-38382 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH may mặc NALT  

(VN) 
Số 315A, tổ 14, ấp Tân Lập, xã An Điền, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm thương mại bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa, cụ thể là: quần áo, 

giầy dép, mỹ phẩm, đồng hồ, túi xách, trang sức, phụ kiện của các sản phẩm kể trên. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cho thuê sân khấu. 
 

 
(210) 4-2017-38384 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.4.2; 26.1.1; A26.11.8; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

vàng, đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hóa 
polyme Tân Hùng  (VN) 
34/1B tuyến 4, xã Thới Tam Thôn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 

 
(210) 4-2017-38385 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ đô, trắng, xanh da trời. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hóa 
polyme Tân Hùng  (VN) 
34/1B tuyến 4, xã Thới Tam Thôn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38386 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.1.1; A26.11.8 

(591) Xanh dương, hồng, cam, vàng, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hóa 
polyme Tân Hùng  (VN) 
34/1B tuyến 4, xã Thới Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2017-38387 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.5.3; A3.5.24 

(591) Vàng, nâu, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại hóa 
polyme Tân Hùng  (VN) 
34/1B tuyến 4, xã Thới Tam Thôn, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2017-38389 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Yeah1 Network 
Việt Nam  (VN) 
201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38391 (220) 20.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vải nhám Hồ Phát  
(VN) 
1164A Nguyễn Văn Quá, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Đá mài; đĩa mài; đĩa mài bằng đá nhám; dụng cụ cắt. 
 

Nhóm 35: Mua bán vải nhám, giấy nhám, keo dán. 
 

 
(210) 4-2017-38394 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.24 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Bằng  (VN) 
Số nhà 16 + 17 nhà H16 TT Trường Đại 
học Sư phạm Hà Nội, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, mũ, nón. 
 

 
(210) 4-2017-38395 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 18.1.21; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đấu giá và 
dịch vụ bất động sản Thiên 
Việt  (VN) 
Số 87 Trần Thiện Chánh, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch: cho thuê xe; vận chuyển hành 

khách; vận tải bằng tắc xi. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38396 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A14.5.2; 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần khóa Việt - 

Tiệp  (VN) 
Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; khóa bằng kim loại; chốt cửa (bằng 
kim loại); bản lề, móc cửa, ke cửa (bằng kim loại); két sắt. 

 

Nhóm 09: Khóa điện; khóa điện tử; phần mềm đóng gói sẵn hoặc có thể tải xuống cho 
phép người dùng có thể từ xa giám sát, kiểm soát và nhận các cập nhật và thông báo từ 
các thiết bị phần cứng máy tính; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị mã hóa từ tính; thẻ 
nhận dạng từ tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, khóa bằng kim loại, 
chốt cửa, bản lề, móc cửa, ke cửa (bằng kim loại), két sắt, khóa điện, khóa điện tử, phần 
mềm, thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị mã hóa từ tính, thẻ nhận dạng từ tính; tư vấn 
tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; tổ 
chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; nghiên cứu thị trường; 
phân tích giá cả thị trường. 

 

 
(210) 4-2017-38397 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.1.18; 26.3.4 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Quốc Toàn  (VN) 
Số nhà 16B, ngõ 145 phố Quan Nhân, tổ 
2, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế 
đồ họa; thiết kế web. 

 

 
(210) 4-2017-38398 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giặt là 24H  
(VN) 
Tổ 5, khu 10, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là quần áo bằng vải, giặt chăn các loại. 
 

 
(210) 4-2017-38399 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Huyndai 
Aluminum Vina  (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 

 
(210) 4-2017-38400 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HYUNDAI 
ALUMINUM VINA  (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 

 
(210) 4-2017-38401 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HYUNDAI 
ALUMINUM VINA   (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 

 
(210) 4-2017-38402 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HYUNDAI 
ALUMINUM VINA   (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 06: Nhôm; tấm kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim 
loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2017-38403 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HYUNDAI 
ALUMINUM VINA   (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; tấm kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim 

loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-38404 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HYUNDAI 
ALUMINUM VINA   (VN) 
Đường B2, khu B, khu công nghiệp Phố 
Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; tấm kim loại cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại; tấm cửa bằng kim 

loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2017-38405 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A8.1.16 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 

doanh Đại Hưng  (VN) 
Số 686A, phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: há cảo, bánh bao; xíu mại, bánh ngọt, bánh nướng, mỳ hoành thánh.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ chuyên phục vụ các món Dim Sum như: 
bánh bao, há cảo, sủi cảo, xíu mại.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực 
hiện (cụ thể các loại Dim Sum như há cảo, hoành thánh, bánh bao); nhà hàng bán thức ăn 
mang về; nhà hàng bán đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2017-38406 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
âm nhạc MAESTOSO  (VN) 
Số 19A, tổ 25, ngõ 157/2 phố Chùa 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật; sản xuất các chương 

trình biểu diễn; tổ chức các sự kiện văn hóa, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.   
 

 
(210) 4-2017-38407 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.1; 18.2.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thanh Tùng A.U.D.I.O  
(VN) 
Số 53 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, amply, bộ trộn âm thanh (mixer), bộ lọc tiếng âm thanh 

(equalizer), bộ tạo hiệu ứng kỹ xảo âm thanh (effeet), micro, micro hội thảo có dây, 
không dây, đầu karaoke, đầu DVD.   

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống âm thanh, ánh sáng.   
 

 
(210) 4-2017-38408 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.1; 18.2.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thanh Tùng A.U.D.I.O  
(VN) 
Số 53 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, amply, bộ trộn âm thanh (mixer), bộ lọc tiếng âm thanh 

(equalizer), bộ tạo hiệu ứng kỹ xảo âm thanh (effeet), micro, micro hội thảo có dây, 
không dây, đầu karaoke, đầu DVD.   
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Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống âm thanh, ánh sáng.  
 

 
(210) 4-2017-38409 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.5.3 

(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và dịch vụ thương mại Việt 
Nam  (VN) 
B32-TT17, khu ĐTM Văn Quán, phường 

Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch (thuộc nhóm này); ngói (thuộc 

nhóm này).  
 

 
(210) 4-2017-38410 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ ETERNAL 
BEAUTY  (VN) 
440/12 Thống Nhất, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38411 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
Đăng  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà HPL, số 60 Nguyễn Văn 

Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
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(210) 4-2017-38412 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.7; 26.4.9; A7.1.12; 

7.1.24 
(591) Xám, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhật Tân 
Anh  (VN) 
169B Trương Công Định, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nón bảo hộ lao động, mặt nạ hàn, kính bảo hộ lao động, nút tai chống 

ồn, chụp tai chống ồn, mặt nạ phòng độc, khẩu trang bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao 
động, quần áo bảo hộ lao động, dây cứu sinh, dây an toàn, giày bảo hộ lao động, ủng bảo 
hộ lao động, xuồng cứu sinh, phao cứu sinh, bình chữa cháy, máy dò khí, thiết bị dụng cụ 
cầm tay, kim khí điện máy.  

 

 
(210) 4-2017-38413 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Quốc Thạo  (VN) 
02 đường Xóm Vườn 1, xã Diên Phú, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tóm lược tin tức; tổng 

hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ thư viện điện tử; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); xuất bản các văn bản dưới dạng điện tử.  

 
Nhóm 42: Cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin để cho người sử dụng dịch vụ có thể truy cập 
và tra cứu được; dịch vụ máy tính cụ thể là tạo cộng đồng giao lưu trực tuyến cho những 
người đăng ký tham gia thảo luận, nhận phản hồi từ những người tham gia khác và hình 
thành các cộng đồng ảo; cung cấp một trang web cho phép người dùng xem văn bản, tài 
liệu âm thanh và hình ảnh.  

 

 
(210) 4-2017-38414 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Lê Quốc Thạo   (VN) 
02 đường Xóm Vườn 1, xã Diên Phú, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 

máy tính; thiết kế chương trình máy tính; cho thuê thiết bị lưu trữ dạng điện tử có thể thay 
đổi được.  
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(210) 4-2017-38415 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Quốc Thạo   (VN) 
02 đường Xóm Vườn 1, xã Diên Phú, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo: thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng 

đạn thể thao, vũ khí thô sơ), sữa, sản phẩm từ sữa và trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 
phẩm chức năng, vitamin tổng hợp (trừ dược phẩm), rượu vang, bia có chứa cồn nồng độ 
thấp hoặc không chứa cồn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm và thiết bị viễn thông, 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cả, hàng lưu 
niệm, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất tương tự, đèn, bộ đèn điện, dụng 
cụ và đồ dùng nhà bếp, dụng cụ và đồ làm vườn, đồ dùng cho nhà tắm và phòng giặt, xe 
nôi xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa phụ kiện chăm sóc em bé, đồ dùng cho thú nuôi, vật 
cảnh, quần áo, giày dép, túi xách, đồ may mặc sẵn, vật liệu xây dựng.  

 

 
(210) 4-2017-38416 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LAUBER CLINIC 
SPA  (VN) 
TT3 đường Tam Đảo, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ y tế; mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, máy phun xăm thẩm mỹ  
 

Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề săn sóc thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; làm tóc; xoa bóp; cắt sửa móng tay; trang điểm.  
 

 
(210) 4-2017-38417 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 24.13.1 (540) 

  

(731) Trịnh Trọng Đạt  (VN) 
Đội 6, thôn 2, Quảng Bị, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo làm móng, masage, làm tóc, trang điểm cho người.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc, vệ sinh, sắc đẹp cho người (làm móng, masage, làm tóc, 
trang điểm).  
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(210) 4-2017-38419 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.11.5; 4.5.1 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, nâu, sẫm. 

(731) Công ty TNHH Nấm Phùng Gia  
(VN) 
Xóm Ngoại Trạch, xã Tam Hợp, huyện 

Bình Xuyên, tĩnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, sợi nấm để nhân giống.  
 

 
(210) 4-2017-38421 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Tràng Lợi  (VN) 
Thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy bơm 

nước; máy phát điện.  

 

Nhóm 09: ổn áp; biến áp, dây điện; ổ cắm điện; biến áp điện lực, bộ lưu điện.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu sáng; quạt điện.  
 

 
(210) 4-2017-38422 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương Thảo    (VN) 
EB16, khu gia cư Bàu Cát, Nội Bộ, 

phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang. 
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(210) 4-2017-38423 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương Thảo   (VN) 
EB16, khu gia cư Bàu Cát, Nội Bộ, 
phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.    
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2017-38424 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương Thảo   (VN) 
EB16, khu gia cư Bàu Cát, Nội Bộ, 
phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.    
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2017-38426 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh rêu đậm, xanh rêu nhạt, trắng, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Linh Đan  (VN) 
275A Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Balô, túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38427 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Châu  (VN) 
Số 31/60 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2017-38428 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Từ Ân Xứ Quảng  
(VN) 
Tổ 7, khu phố Hương Sơn, phường Long 
Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 

 
(210) 4-2017-38429 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.3; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát quốc tế Việt Hàn  (VN) 
Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2017-38432 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 5.7.14; 26.1.1 
(591) Nâu, đỏ, xanh, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đạt Khoa 
Thành  (VN) 
Số 329, ấp Mỹ Thạnh, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa quả sạch. 
 

 
(210) 4-2017-38435 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1; 1.5.1; 26.15.15; 1.13.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

nâu vàng nhat. 
(731) Colgate-Palmolive Company  

(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2017-38436 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Dr. Eri International, Ltd.  

(JP) 
3-5-30, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế. 
 

(210) 4-2017-38437 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13 
(591) Ghi, vàng, vàng đậm. 
(731) Dr. Eri International, Ltd.  

(JP) 
3-5-30, Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38438 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Wellesley Investments Pte. 

Ltd.  (SG) 
118 Aljunied Avenue 2 #04-102 
Singapore 380118 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; quả chà là; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây; mứt ướt; nho khô. 
 

Nhóm 30: Bánh quy; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; hương liệu, trừ tinh dầu, cho 
đồ uống; đường gluco cho mục đích nấu ăn; chất làm ngọt tự nhiên; giấm. 

 
Nhóm 31: Hạnh nhân [trái cây]; hạt dẻ tươi; trái cây có múi, tươi; trái cây tươi; quả hạnh 
[trái cây]; củ lạc tươi. 

 
Nhóm 32: Mật hoa quả, không có cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống không cồn có 
hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; nước ngọt; xi-rô dùng cho đồ uống. 

 

(210) 4-2017-38439 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Wellesley Investments Pte. 

Ltd.  (SG) 
118 Aljunied Avenue 2 #04-102 
Singapore 380118 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã chế biến; quả chà là; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây; mứt ướt; nho khô. 
 

Nhóm 30: Bánh quy; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; hương liệu, trừ tinh dầu, cho 
đồ uống; đường gluco cho mục đích nấu ăn; chất làm ngọt tự nhiên; giấm. 

 

 
(210) 4-2017-38441 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

  

(731) Trần Thị Thanh Loan  (VN) 
Tổ 7, ấp Sóc 5, xã Tân Hiệp, huyện Hớn 
Quản, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh 

bằng nước khoáng nóng (spa). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38450 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm dùng để chăm sóc và làm sạch da và tóc. 
 

 
(210) 4-2017-38451 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.14 

(731) KOI CAFE GROUP (S) PTE.LTD   (SG) 

2 Serangoon North Avenue 5, #.06-02, 

Singapore (554911)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa cho thêm hương vị (sữa là chủ yếu); sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa; sữa 

có thêm hương vị trà (sữa là chủ yếu); sữa cacao (sữa là chủ yếu); thạch cho thực phẩm; 

mứt ướt; kem pho mai (sản phẩm từ sữa), sữa đậu nành.  
 

 
(210) 4-2017-38452 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.5.1; A26.11.12; 26.3.1 

(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH công nghệ giao 
tiếp Wise Concetti   (VN) 
Tầng 3 tòa nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc, 

phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch thuật.  

 

Nhóm 42: Thiết kế chương trình phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; cho thuê 

chương trình phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; nâng cấp phần mềm máy 

tính. 
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(210) 4-2017-38453 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hà  (VN) 
Số nhà 58, tổ 10, phường Nguyễn Thái 
Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; marketing; nhập khẩu; xuất khẩu; 

mua bán sản phẩm sau: quần áo, túi xách, giày dép, balô, váy, mũ, kính mắt, tất, đồng hồ, 
thắt lưng, ô tô, phụ tùng ô tô. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2017-38454 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; A25.3.3; 1.15.23; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Tạ Văn Khanh  (VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thịệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu, makerting; 

mua bán các sản phẩm sau: máy dụng cụ cầm tay, máy dụng cụ bằng động cơ, máy công 
cụ. 

 

 
(210) 4-2017-38456 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sam Hàn  (VN)
Số 21/27/45/38 An Đà, phường Lạch 
Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng   

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt. 
 

Nhóm 24: Chăn; vải; khăn phủ giường; vỏ nệm, vỏ đệm; áo gối, vỏ gối; rèm cửa dạng 
lưới.  
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(210) 4-2017-38457 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Nhôm Hà Nội  (VN) 
Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; lá nhôm; nhôm lá; dây nhôm; nhôm thanh. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm: nhôm, lá nhôm, dây nhôm, nhôm 
thanh, nhôm bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38458 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý và tư 
vấn Hoàng Long  (VN) 
Số 81C, đường Nguyễn Khang, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng; kiểm tra chất lượng.  

 

 
(210) 4-2017-38459 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A16.1.5; 26.11.22 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử SUDO   (VN) 
Khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu, trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực 

tuyến trên mạng máy tính; thông tin về thương mại; dịch vụ mua sắm cho người khác. 
 

 
(210) 4-2017-38460 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y học bản 
địa và Thương mại Việt Nam  
(VN) 
Xóm Gọc - Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương    
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2017-38461 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Vàng nhạt, nâu cà phê, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANSWER   (VN)
Số 12, ngõ 24, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa, thực phẩm chế biến từ rau, củ, quả, thực phẩm chế biến từ thịt, 

gia vị, cà phê, trà (chè), bánh kẹo, thực phẩm chế biến từ bột (mỳ, miến, bánh đa, mỳ 
tôm), rau củ quả tươi, thủy hải sản tươi sống, ngũ cốc, rượu bia, nước giải khát không 
chứa cồn, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước tinh khiết, thuốc lá, nấm tươi, 
nấm khô, thuốc lá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, thực phẩm do nhà hàng thực hiện; 
quán cà phê; quán giải khát; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2017-38462 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANSWER  (VN) 
Số 12, ngõ 24, phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa, thực phẩm chế biến từ rau, củ, quả, thực phẩm chế biến từ thịt; 

gia vị, cà phê, trà (chè), bánh kẹo, thực phẩm chế biến từ bột (mỳ, miến, bánh đa, mỳ 
tôm), rau củ quả tươi, thủy hải sản tươi sống, ngũ cốc, rượu bia, nước giải khát không 
chứa cồn, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn, nước tinh khiết, thuốc lá, nấm tươi, 
nấm khô, thuốc lá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, thực phẩm do nhà hàng thực hiện; 
quán cà phê; quán giải khát; khách sạn.  
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(210) 4-2017-38463 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 
Hòa   (VN) 
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào.  
 

Nhóm 05: Hóa dược và dược liệu (nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc); thực phẩm chức 
năng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào (dùng cho mục đích y tế); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm tủ đông trùng hạ thảo 
(dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất 
từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào 
chế biến; thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); thủy 
hải sản đông lạnh, sấy khô hoặc chế biến; thực phẩm chế biến từ thủy hải sản; nước mắm; 
sữa; sản phẩm sữa; đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu); sữa chua; dừa quả chế biến; hạt 
điều chế biến; hạt đã chế biến; bơ thực vật; dầu có thể ăn được; trái cây được bảo quản; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); cà phê; đồ gia vị; tinh bột cho thực 
phẩm; chế phẩm từ tinh bột (cho thực phẩm), thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có 
bổ sung yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào; thực phẩm dinh dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có 
bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo. 

 
Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; thức ăn cho chim yến; thức ăn trong nuôi trồng thủy 
hải sản; chất phụ gia thức ăn cho thủy hải sản (không dùng trong ngành y); giống chim 
yến; giống thủy hải sản. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; bia; nước khoáng (đồ uống không cồn); nước giải khát (đồ 
uống không cồn), nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước giải khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng 
hạ thảo (đồ uống); nước ép trái cây; nước giải khát từ trái cây. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; rượu chứa yến sào (đồ uống có cồn).  

 
Nhóm 35: Mua bán và xụất nhập khẩu: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, yến sào 
chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, yến chủng đường phèn, súp yến), thủy 
hải sản đông lạnh, sấy khô hoặc chế biến, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản, nước mắm, 
sữa, sản phẩm sữa, đồ uống chứa sữa (sữa là chủ yếu), sữa chua, dừa quả chế biến, hạt 
điều chế biến, hạt đã chế biến, bơ thực vật, dầu có thể ăn được, trái cây được bảo quản, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, chè (trà), cà phê, đồ 
gia vị, tinh bột cho thực phẩm, chế phẩm từ tinh bột (cho thực phẩm), thực phẩm dinh 
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dưỡng trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào, thực phẩm dinh 
duỡng trên cơ sở ngũ cốc có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ 
thảo, đồ uống không cồn, bia, nước khoáng (đồ uống không cồn), nước giải khát (đồ uống 
không cồn), nước giải khát làm từ yến sào (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống 
không cồn), nước giải khát có bổ sung đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng 
hạ thảo (đồ uống), nước ép trái cây, nước giải khát từ trái cây, đồ uống có cồn, rượu, rượu 
chứa yến sào (đồ uống có cồn), hóa dược và dược liệu (nguyên liệu dùng để sản xuất 
thuốc), thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến 
sào, đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng 
chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, mỹ phẩm, mỹ phẩm có 
chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào; kinh doanh mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua 
bán, ký gửi hàng hoá: hàng nông sản, thủy hải sản, thức ăn trong nuôi trồng thủy hải sản, 
chất phụ gia cho thức ăn thủy hải sản (không dùng trong ngành y), giống chim yến, giống 
thủy sản, nguyên vật liệu chế biến thức ăn thủy sản, thực phẩm, đồ uống; kinh doanh mua 
bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi vật liệu và công cụ phục vụ sản xuất, khai 
thác yến sào, chế biến yến sào, dịch vụ nuôi chim yến, cụ thể: thức ăn cho chim yến, hoá 
chất dẫn dụ chim yến, máy ấp trứng, dụng cụ làm từ yến, máy sấy, vật liệu xây dựng để 
xây nhà yến, dụng cụ khai thác (thu hoạch) yến, dụng cụ chế biến/sơ chế yến, máy dẫn dụ 
yến làm tổ, dây chuyền máy móc sản xuất các sản phẩm làm từ yến; kinh doanh mua bán, 
xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi vật tư, thiết bị phục vụ làm vườn và nông nghiệp, 
phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản, hóa chất xử lý trong công nghệ chế biến 
thực phẩm, hóa chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y cho thủy sản, chất 
bổ sung thức ăn cho thủy hải sản; mua bán xăng dầu và các sản phẩm của xăng dầu. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho 
thuê lại, cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); 
dịch vụ quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp; xây dựng khu nghỉ dưỡng, khu du lịch. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ du 
lịch đảo yến; trục vớt tàu chìm; cho thuê kho bãi; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao nhận 
hàng hoá; dịch vụ lưu kho; xếp dỡ hàng hoá; vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 40: Bảo quản, gia công yến sào (tổ chim yến); bảo quản, gia công hàng nông sản, 
thủy hải sản; thu hoạch thủy hải sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí trong khu du lịch; bơi lặn, thể thao trên biển.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế xây 
dựng khu nghỉ dưỡng, khu du lịch; thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến; thăm dò dưới 
nước; tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp, hội nghị; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến; dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ nuôi trồng 
đông trùng hạ thảo; dịch vụ làm vườn và nông nghiệp; dịch vụ chăn nuôi động vật; khai 
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thác tài nguyên yến sào (tổ chim yến); khai thác thủy hải sản; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2017-38464 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38465 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38466 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38467 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38468 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38469 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm tấm Việt 
Trung   (VN) 
133 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm, lá nhôm, nhôm lá, vật liệu ốp lát bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2017-38471 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty RIMAX Việt Nam   (VN) 
Số 27, ngõ 255 Phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Pin sạc cho máy tính. 
 

 
(210) 4-2017-38472 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6; 2.9.1; A5.3.13; A17.2.2 
(591) Trắng, đen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Châu Bách  (VN) 
Số 24 ngõ 4 đường Quần Ngựa, phường 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; đồ da và giả da.  

 

Nhóm 25: Trang phục; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu: túi xách, vali, đồ da và giả da, trang phục, giày 

dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2017-38473 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 6.1.2; A5.3.15; 1.15.11; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
du lịch Tam Đảo Xanh   (VN) 
Khu Đồng Gẩy, thôn Gia Viễn, xã Định 

Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc   

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà).  
 

 
(210) 4-2017-38474 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Tổng công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần   (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38475 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) LEE, SOOTAE  (KR) 

102Dong 1106Ho, 71, Suseong-ro, 

Suseong-gu, Daegu 42166, Republic of 

Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồng phục thể thao; quần áo dành cho chơi gôn; quần áo dành cho đi 

dã ngoại; giày thể thao; tất ngắn cổ. 
 

 
(210) 4-2017-38476 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.19; A3.6.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) LEE, SOOTAE  (KR) 

102Dong 1106Ho, 71, Suseong-ro, 

Suseong-gu, Daegu 42166, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồng phục thể thao; quần áo dành cho chơi gôn; quần áo dành cho đi 

dã ngoại; giày thể thao; tất ngắn cổ. 
 

 
(210) 4-2017-38477 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) QUEEN BEE CO.,LTD.  (KR) 

2F, 37, Oksan-ro 214beon-gil, Bucheon-

si, Gyeonggi-do 14521, Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bút chì kẻ lông mày; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ viền môi; son 

môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); nước sơn móng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); kem 

làm đẹp; phấn trang điểm gò má; phấn má hồng; dầu gội đầu; kem dưỡng ẩm da; bút kẻ 

mắt; bút chì kẻ viền mắt; phấn mắt; kem chống nhăn vùng mắt; bút chì kẻ mắt; nước hoa; 

bút chì mỹ phẩm; phấn trang điểm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38478 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 26.3.4 (540) 

  

(731) Lưu Thị Bảo Giang  (VN) 
Số 7 hẻm 189/81/13 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; kem lạnh; trà; bánh ngọt; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống, quán cà phê; quán rượu; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2017-38479 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Tổng công ty Phân Bón và 

Hóa Chất Dầu Khí - Công ty Cổ 
Phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 
 

(210) 4-2017-38480 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-38481 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Tổng Công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-38482 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Tổng Công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38483 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38484 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38485 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-38487 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Tổng Công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-38488 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Tổng Công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38489 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Tổng Công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38490 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38491 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-38492 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(731) Tổng công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 

 
(210) 4-2017-38493 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(731) Tổng công ty Phân bón và 
Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 

dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38494 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38495 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 

chất (dùng cho công nghiệp). 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38496 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Tổng công ty Phân bón và 

Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; amoniac (dùng trong công nghiệp); khí công nghiệp (hóa dầu); hóa 
chất (dùng cho công nghiệp). 

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac (dùng trong công nghiệp), khí công nghiệp (hóa 
dầu), hóa chất (dùng cho công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2017-38497 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phát triển Đông Dương  (VN) 
Số 17, lô B, đường số 1, khu dân cư Phú 
Mỹ, khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị làm mát, thiết bị hút chân không. 

 

 
(210) 4-2017-38498 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 2.7.23; 2.9.14; 

A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Bệnh viện Tâm thần Hà Nội  

(VN) 
Ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh; bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2017-38499 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Trần Thanh Huyền  (VN) 
Số 16 ngõ 3, phố Vân Hồ 3, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép rau củ và trái cây không có cồn; đồ uống không cồn; 

nước ép trái cây; nước ép rau củ; sinh tố hoa quả; sinh tố rau. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38500 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; 25.1.6 
(731) DIAMOND QUEST LIMITED   (VG) 

OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc như giấy hút nước dùng 

cho tẩu thuốc lá, gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá, tập giấy cuốn thuốc lá, hộp đựng 
thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, đót thuốc lá điếu, giấy cuốn thuốc lá điếu, đầu ngậm 
thuốc lá điếu, bật lửa dùng cho người hút thuốc, đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá, vật 
dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá, giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá, túi đựng 
(thuốc lá), hộp đựng thuốc lá bột để hít, ống nhổ dùng cho người hút thuốc, đầu tẩu bằng 
hổ phách dùng cho đót xì gà và đót thuốc lá, bình đựng thuốc lá, tẩu hút thuốc lá; diêm.  

 

(210) 4-2017-38501 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.7; 26.4.4 
(591) Trắng, da cam, xanh lam đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Hà Thành  (VN) 
Số nhà 4, ngõ 44/1 phố Đỗ Quang, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn. 

 
 

(210) 4-2017-38503 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 4.5.1; A2.3.2; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, hồng đậm, hồng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Diễm My  (VN) 
Tổ 6, thôn 5, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38504 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh ngọc. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất 
WASOKA  (VN) 
121A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ).  
 

 
(210) 4-2017-38505 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; A9.7.22 
(591) Cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1 nhà N06B2 khu ĐT mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

 
(210) 4-2017-38506 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 2.9.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Nha khoa Quốc tế 2  (VN) 
200, Nguyễn Văn Cừ, tổ 1, khu 4D, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể: dịch vụ nha khoa, khám và chữa bệnh chuyên khoa răng 
hàm mặt.  

 

 
(210) 4-2017-38508 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh ngọc, đen, trắng. 
(731) Đặng Thanh Tứ  (VN) 

72 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắm hoa và trang trí hoa tươi; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ 
thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2017-38509 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần EZ COSMETIC 

Việt Nam  (VN) 
145/17 Nguyễn Thiện Thuật, phường 01, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước lau sàn; nước lau bàn; nước lau kính; nước tẩy rửa đa năng.  

 

 
(210) 4-2017-38510 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Trắng, nâu sẫm, đỏ, xanh berin, xanh 

ngọc nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Công 

Thao   (VN) 
Khối 6A thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch ốp lát, sơn, thiết bị vệ sinh cao cấp (bồn tắm, 

bồn cầu, vòi tắm).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công sơn tường nội ngoại thất; ốp lát gạch.  
 

 
(210) 4-2017-38511 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.1; 25.1.9; A25.1.10; 1.15.15 
(591) Đen, vàng đồng, trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Ngô Đức Đước  

(VN) 
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn 
NghÌn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu nếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu nếp. 
 

 
(210) 4-2017-38512 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Vàng, vàng đồng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Phan Hữu Duẫn  

(VN) 
Thị tứ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan.  
 

 
(210) 4-2017-38513 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Hải  

(VN) 
Thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, 
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hải sản tươi sống: tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2017-38514 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh thổ, xanh berin, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Tứ  

(VN) 
Thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, 
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 31: Hải sản tươi sống như: tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hải sản tươi, hải sản đã qua chế biến, mắm ruốc, nước mắm.  
 

 
(210) 4-2017-38515 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38516 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2017-38517 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38518 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38519 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38520 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2075 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38521 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38522 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38523 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38524 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2017-38525 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38526 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

trung ương 1 - Pharbaco  (VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38527 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Vàng cam, trắng, xanh nước biển. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Chiến 

Thắng  (VN) 
Thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện 
Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy ướt; khăn giấy thơm; giấy vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2017-38528 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38529 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-38530 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Korea 
United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2017-38531 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 

Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38532 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1 

(731) MORNING GLORY CORP.  (KR) 

781-55, Jangan-ro, Hyangnam-eup, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm). 
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(210) 4-2017-38533 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1 
(731) MORNING GLORY CORP.  (KR) 

781-55, Jangan-ro, Hyangnam-eup, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi dành cho trẻ em, búp bê, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-38534 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) MORNING GLORY CORP.  (KR) 

781-55, Jangan-ro, Hyangnam-eup, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng cho trường học (văn 

phòng phẩm). 
 

 
(210) 4-2017-38535 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15 
(731) MORNING GLORY CORP.  (KR) 

781-55, Jangan-ro, Hyangnam-eup, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi dành cho trẻ em, búp bê, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-38536 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.1.24; 2.9.1 
(591) Đen, trắng, hồng. 
(731) MORNING GLORY CORP.  (KR) 

781-55, Jangan-ro, Hyangnam-eup, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng cho trường học (văn 
phòng phẩm). 

 

 
(210) 4-2017-38537 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1; 3.1.14; 3.1.15; A3.1.24 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) MORNING GLORY CORP.  (KR) 

781-55, Jangan-ro, Hyangnam-eup, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi dành cho trẻ em, búp bê, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2017-38538 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) BIANCO FOOTWEAR PTY LTD  (AU) 

4/29 Cromwell Street Collingwood 
Victoria 3066 Australia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; va li; ví; xắc của phụ nữ; túi xách; ba lô, túi thuộc nhóm này; cặp 

của học sinh; túi xách tay khổ to; túi xách nhỏ có nhiều ngăn; túi xách đi chơi buổi tối; túi 
xách có dây đeo để mang trẻ em hoặc động vật. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục). 

 
 

(210) 4-2017-38542 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NONGSHIM CO. LTD.  (KR) 

112, Yeouidaebang-ro, Dongjak-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống từ trái cây; đồ uống có vị trái cây; nước ép trái cây; nước suối; nước 
giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước có ga; nước đóng chai; nước uống; nước khoáng; 
nước uống tinh khiết đóng chai; nước khoáng xenxe; nước (đồ uống); đồ uống làm từ rau; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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nước ép rau củ (đồ uống); nước ép trái cây rau quả; đồ uống không chứa cồn có chứa nước 
ép trái cây; nước uống trái cây không cồn; nước hoa quả cô đặc (đồ uống không cồn); đồ 
uống không cồn, cụ thể là đồ uống có ga; nước táo lên men không cồn; xi rô dùng cho đồ 
uống; bột dùng trong chế biến nước giải khát trái cây. 

 

(210) 4-2017-38543 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED 

SHEET CORPORATION  (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, 
Tokyo 1030023, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại dùng cho công trình hoặc xây dựng; sắt và thép; kim loại màu 

và hợp kim của kim loại màu; bộ dụng cụ lắp ráp xây dựng đúc sẵn bằng kim loại; khuôn 
kim loại để tạo hình sản phẩm xi măng; đồ ngũ kim bằng kim loại; đồ gia công bằng kim 
loại; két an toàn. 

 

 
(210) 4-2017-38544 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED 

SHEET CORPORATION  (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, 
Tokyo 1030023, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại dùng cho công trình hoặc xây dựng; sắt và thép; kim loại màu 

và hợp kim của kim loại màu; bộ dụng cụ lắp ráp xây dựng đúc sẵn bằng kim loại; khuôn 
kim loại để tạo hình sản phẩm xi măng; đồ ngũ kim bằng kim loại; đồ gia công bằng kim 
loại; két an toàn. 

 

 
(210) 4-2017-38545 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED 

SHEET CORPORATION  (JP) 
1-5-6, Nihombashi-homchou, Chuou-ku, 
Tokyo 1030023, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại dùng cho công trình hoặc xây dựng; sắt và thép; kim loại màu 
và hợp kim của kim loại màu; bộ dụng cụ lắp ráp xây dựng đúc sẵn bằng kim loại; khuôn 
kim loại để tạo hình sản phẩm xi măng; đồ ngũ kim bằng kim loại; đồ gia công bằng kim 
loại; két an toàn. 

 

 
(210) 4-2017-38546 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Phương Anh 1  

(VN) 
132, đường Nguyễn An Ninh, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, xe đạp. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; dịch vụ cho vay vốn. 
 

 
(210) 4-2017-38547 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.15.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm D&G  (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội; gel chải đen tóc; dung dịch vệ sinh dành cho 

nam; kem tẩy lông; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2017-38548 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ, dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, không dùng cho mục đích quảng cáo, cụ thể là dịch vụ thiết 
kế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế công nghiệp; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ (bao 
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gồm các bộ phận của chúng) hoặc thiết kế hệ thống bao gồm những máy móc, thiết bị và 
dụng cụ này. 

 

(210) 4-2017-38549 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ, dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, không dùng cho mục đích quảng cáo, cụ thể là dịch vụ thiết 
kế kiểu dáng công nghiệp, thiết kế công nghiệp; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ (bao 
gồm các bộ phận của chúng) hoặc thiết kế hệ thống bao gồm những máy móc, thiết bị và 
dụng cụ này. 

 

 
(210) 4-2017-38550 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh da trời đậm 
(731) Nissan Jidosha Kabushiki 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ, dịch thuật. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, không dùng cho mục đích quảng cáo, cụ thể là dịch vụ thiết 
kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế công nghiệp; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ (bao 
gồm các bộ phận của chúng) hoặc thiết kế hệ thống bao gồm những máy móc, thiết bị và 
dụng cụ này. 

 

 
(210) 4-2017-38551 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ, dịch thuật.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, không dùng cho mục đích quảng cáo, cụ thể là dịch vụ thiết 

kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế công nghiệp; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ (bao 

gồm các bộ phận của chúng) hoặc thiết kế hệ thống bao gồm những máy móc, thiết bị và 

dụng cụ này. 
 

 
(210) 4-2017-38557 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) RECIPE Co., Ltd.  (KR) 

7F, 125, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; chế phẩm chống nắng; 

chế phẩm mỹ phẩm  chăm sóc da; kem mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm chức năng; kem 

làm trắng da; chế phẩm làm sạch da; chế phẩm kẻ viền mắt; chế phẩm bôi mí mắt; chế 

phẩm tẩy trang mắt; chế phẩm gội đầu; chế phẩm xả dưỡng tóc; xà phòng tắm; phấn trang 

điểm dạng hộp bỏ túi; mỹ phẩm tẩy da chết; mỹ phẩm dùng cho tóc và da đầu; mặt nạ làm 

đẹp dạng miếng; son lì [mỹ phẩm]; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38558 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) MK Universal Inc.  (KR) 

8, Gukhoe-daero 38-gil, Yeongdeungpo-

gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Thành Tín (VPLS 

THANH TIN) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý bán lẻ thiết bị xoa bóp thẩm mỹ da; sắp xếp, điều hành kinh doanh mỹ 

phẩm; bán buôn mỹ phẩm; đại lý bán lẻ mỹ phẩm; trung tâm mua sắm toàn diện qua 

internet chuyên về thiết bị xoa bóp thẩm mỹ da, mỹ phẩm; tư vấn kinh doanh cho doanh 

nghiệp; thông tin kinh doanh cho doanh nghiệp. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn đào tạo; đào tạo về xoa bóp; đào tạo về thẩm mỹ; hướng 

dẫn về nghệ thuật thẩm mỹ; cung cấp trường dạy làm đẹp chuyên nghiệp liên quan đến 

giáo dục và đào tạo cho các công ty nhượng quyền thương mại; đào tạo hướng nghiệp về 

thẩm mỹ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ điều trị thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm 

sóc da; tư vấn làm đẹp da; thẩm mỹ viện chuyên về da; xoa bóp hỗ trợ sức khỏe. 
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(210) 4-2017-38559 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) MK Universal Inc.  (KR) 

8, Gukhoe-daero 38-gil, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn đào tạo; đào tạo về xoa bóp; đào tạo về thẩm mỹ; hướng 

dẫn về nghệ thuật thẩm mỹ; cung cấp trường dạy làm đẹp chuyên nghiệp liên quan đến 
giáo dục và đào tạo cho các công ty nhượng quyền thương mại; đào tạo hướng nghiệp về 
thẩm mỹ. 

 

 
(210) 4-2017-38561 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Diệu Ly  (VN) 
Số 62 Đinh Tiên Hoàng, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn, nhà hàng, quán nhậu, quán nước giải khát.  

 

(210) 4-2017-38562 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.16; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Quang Thúy Anh  (VN) 
70 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ phun xăm thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 

(spa).  
 

 
(210) 4-2017-38564 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 16.3.1; 26.4.2; A26.11.8; 25.3.1 
(591) Cam, vàng nhạt, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tầm Nhìn Việt  
(VN) 
Số 56/2 đường Phạm Thái Bường, 
phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh 
Vĩnh Long    
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(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn chống khuẩn, véc ni, sơn màu.  
 

 
(210) 4-2017-38565 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.7.25; A5.3.13; 2.9.14; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị thí 

nghiệm RONY  (VN) 
Số 45C, ngõ Tiền Phong, tổ 52, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem đánh răng. 

 

 
(210) 4-2017-38566 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A26.11.8 
(591) Vàng da cam, xanh lam. 
(731) LIBERTY MUTUAL INSURANCE 

COMPANY   (US) 
175 Berkeley St., Boston, MA 02116, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử (có thể tải về) liên quan đến bảo hiểm.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm in/xuất bản phẩm dạng in liên quan đến bảo hiểm.  

 
Nhóm 36: Các dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, thực hiện dịch vụ bảo hiểm cho tất cả các loại 
hình bảo hiểm, dịch vụ môi giới bảo hiểm, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm, dịch vụ 
quản lý tổn thất và tính toán bồi thường cho tất cả các loại hình bảo hiểm; dịch vụ quản lý 
khiếu nại bảo hiểm (các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm) và dịch vụ tính toán bồi 
thường được cung cấp như là một phần của các chương trình được bảo hiểm và tự bảo 
hiểm; dịch vụ đánh giá, tư vấn, và phân tích cho tất cả các yêu cầu giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm; dịch vụ hợp đồng bảo hiểm cho tất cả các loại hình bảo hiểm; dịch vụ hợp đồng 
tái bảo hiểm; dịch vụ hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; cung 
cấp thông tin về các vấn đề bảo hiểm; dịch vụ báo giá bảo hiểm; cung cấp một cơ sở dữ 
liệu để dò tìm, theo dõi, và tạo các báo cáo về các thông tin và thống kê về các yêu cầu 
giải quyết quyền lợi bảo hiểm và việc bồi hoàn bảo hiểm (chi trả quyền lợi bảo hiểm khi 
có tổn thất xảy ra); cung cấp các dịch vụ được liệt kê trên đây trực tuyến từ một cơ sở dữ 
liệu máy tính hay qua mạng internet; dịch vụ tài trợ tài chính cho các sự kiện thể thao và 
văn hóa. 
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Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội thảo cho các đại lý và người môi giới liên quan 
đến các dịch vụ bảo hiểm; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử không thể tải về liên quan 
đến bảo hiểm. 

 

 
(210) 4-2017-38568 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Huỳnh Văn Hồ  (VN) 
927 Lò Gốm, phường 6, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột năng, bột nở, bột mì, chế phẩm ngũ cốc, đồ gia vị.  

 

 
(210) 4-2017-38570 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.11 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Minh Tuấn  (VN) 
220 đường Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại; cơm sấy; bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2017-38571 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Đăng  (VN) 
Khu làng nghề Ninh Phong, phường 
Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng; cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình đường bộ; 
xây dựng công trình thủy lợi; thi công và san lấp mặt bằng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ mát; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; cung 
cấp thực phẩm và nước giải khát do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng hội họp. 
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(210) 4-2017-38572 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đăng  (VN) 
Khu làng nghề Ninh Phong, phường 
Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 

văn phòng; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình đường bộ; 
xây dựng công trình thủy lợi; thi công và san lấp mặt bằng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ mát; khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống, cung 
cấp thực phẩm và nước giải khát do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng hội họp. 

 

 
(210) 4-2017-38573 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư quốc tế LAROS  (VN) 
861/27/2 Trần Xuân Soạn, tổ 22, khu phố 
4, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: mỹ phẩm 

(son môi, bộ đồ trang điểm, nước hoa, kem dưỡng da, xà phòng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, 
kem trị mụn, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng giặt, tinh dầu), thực phẩm chức năng, 
dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng; thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các 
mặt hàng như: mỹ phẩm (son môi, bộ đồ trang điểm, nước hoa, kem dưỡng da, xà phòng, 
dầu gội đầu, sữa rửa mặt, kem trị mụn, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng giặt, tinh dầu), 
thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2017-38574 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Makita Corporation   (JP) 

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-
8502, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Dụng cụ (bộ phận của máy) và máy công cụ chạy điện bao gồm máy công cụ 
chạy điện không dây; máy cưa đai; máy đánh bóng bằng đai; máy mài để bàn; máy đập; 
cưa xích; máy cưa đĩa; búa máy tích hợp; máy cưa vát kép; máy tiện đứt; dụng cụ cắt (bộ 
phận của máy móc); máy cắt; búa máy phá hủy (máy móc); máy mài bàn ren; máy mài 
dạng đĩa; máy đánh bóng dạng đĩa; máy cưa lật; máy xay; máy cưa lắc; máy cắt kim loại; 
máy cưa cắt kim loại; máy cưa vát; dụng cụ đa chức năng (bộ phận của máy); máy đánh 
bóng quỹ đạo; máy bào; khớp nối dạng tấm (bộ phận máy móc); máy cưa kiểu pittông; 
búa máy dạng quay; máy bào xoi; máy đánh bóng; máy nạo; máy cưa kép kiểu trượt; bàn 
cưa đĩa (máy móc), bàn cưa đĩa vát chéo đầu (máy móc), máy xén; máy hút bụi chân 
không; máy cắt ren treo tường; máy đánh bóng chạy trên bánh hơi cùng các bộ phận, linh 
kiện và phụ tùng của các sản phẩm nói trên.  

 

 
(210) 4-2017-38577 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A18.1.8; 18.1.23; A16.1.5; 22.1.5; 

A24.17.12; 26.1.1; 26.4.4; A26.11.13 
(591) Vàng, xanh, cam, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Đài truyền hình thành phố Hồ 
Chí Minh  (VN) 
14 Đinh Tiên Hoàng, phường bến Nghé, 
quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình, truyền các chương trình truyền hình. 

 

 
(210) 4-2017-38578 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Tiến Thành Đạt  

(VN) 
Số 482 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy vắt sổ; bàn hút chân không cho là hơi công nghiệp (máy móc); 

máy cắt vải công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2017-38579 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH Tiến Thành Đạt  

(VN) 
Số 482 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy may; máy vắt sổ; bàn hút chân không cho là hơi công nghiệp (máy móc); 

máy cắt vải công nghiệp. 

 

Nhóm 08: Bàn là; bàn là để tạo nếp gấp; dụng cụ xâu kim. 
 

 
(210) 4-2017-38580 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A3.4.4; A3.4.24; 24.15.2; 

14.9.7 

(731) HUEI - PING TANG  (TW) 

5F., No.103, Shengli Rd., Fengshan 

Dist., Kaohsiung City 830, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu điezel, dầu công nghiệp, dầu nhiên liệu, dầu nhờn. 
 

 
(210) 4-2017-38582 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.11.13; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mr.J Family Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 548, đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Balô, cặp sách học sinh, túi xách, vali. 

 

 
(210) 4-2017-38583 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.17.11 (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí nông 
nghiệp Trần Minh  (VN) 
Số 645 quốc lộ 13, khu phố 3, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và mua bán máy gặt lúa, máy cày, máy cuốn rơm, phụ tùng các 

máy nông nghiệp. 
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(210) 4-2017-38588 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 14.7.4; 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Tiến Hưng  (VN) 
251/11 Lê Quang Định, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn), găng tay bảo hộ 

(phòng chống tai nạn), mắt kính bảo hộ, quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, ba lô, túi 
cho thể thao, cặp da, da động vật bộ quần áo tắm, quần bơi, quần áo thể dục, áo choàng, 
mặc sau khi tắm, giầy tập thể dục, bộ đồ quần áo cho người lướt ván, quả tạ, quá bóng cho 
trò chơi, thiết bị trò chơi, dụng cụ thể dục thể thao (ván lướt sóng, phao tập bơi), phụ tùng 
cho xe gắn máy và xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2017-38589 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Văn Lãm  (VN) 
25/24 đường Liên Khu 8-9, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (là trang phục), ca vát, tất (vớ), mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2017-38590 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.4; 18.1.11; 

8.1.18; A11.3.2; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Đỏ, cam, cam đậm, xanh lá cây, xanh 

dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Finex Icenow  

(VN) 
Lầu 7, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: đu quay, xe cộ đồ chơi, xe lửa đồ chơi, xe điện đồ chơi, trò 

chơi nhà banh (bóng), thú nhún, lâu đài đồ chơi. 
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Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi cho trẻ em; dịch vụ sân chơi cho trẻ em. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 

 
(210) 4-2017-38591 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.1.5; 25.5.2; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần vật tư nông 

nghiệp Việt Tiệp  (VN) 
ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt rang; cà phê bột, cà phê hòa tan. 

 

 
(210) 4-2017-38592 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.3; 25.1.6; 25.12.1; 1.15.11; 26.1.1
(591) Vàng, xanh lá, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Làng Chè Thái 
Nguyên  (VN) 
Xóm La Nạc, xã La Bằng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè các loại; đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; đồ uống 

không cồn có hương vị trà; trà ướp hương các loại.  
 

 
(210) 4-2017-38593 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 2.3.15; A2.3.16; 2.3.30; 

18.3.2; 26.5.1 
(591) Trắng, đen, xám. 
(731) Hộ kinh doanh Xuân An  (VN) 

Số 128 ấp Kinh 5A, xã Tân Hiệp A, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2017-38594 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Vàng đồng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Hoài  (VN) 

Số 90, đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ 
3, khối 7, phường Tân An, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nối mi; cắt tóc và tạo kiểu tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc 

sắc đẹp; tư vấn trong lĩnh vực làm đẹp. 
 

 
(210) 4-2017-38595 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; 2.3.1; A2.3.16; A5.5.20 
(591) Vàng cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Huệ Minh  (VN) 
Khu dân cư Him Lam, số 57 Nguyễn Thị 
Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh, ba lô, túi, ví. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn sức khỏe; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang 
điểm; dịch vụ làm tóc. 

 

 
(210) 4-2017-38596 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.5.1; A26.11.12; 25.1.15
(591) Đen, vàng đông, trắng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Ngô Đức Đước  

(VN) 
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn 
NghÌn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu nếp. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu nếp. 
 

 
(210) 4-2017-38597 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở bảo tồn 

giống dược liệu Hòa An  (VN) 
465/10 ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu bưởi; tinh dầu xả; tinh dầu khuynh diệp; tinh dầu bạc hà; tinh dầu 

cam; tinh dầu tràm. 
 

 
(210) 4-2017-38598 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở bảo tồn 

giống dược liệu Hòa An  (VN) 
465/10 ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu bưởi; tinh dầu sả; tinh dầu khuynh diệp; tinh dầu bạc hà; tinh dầu 

cam; tinh dầu tràm. 
 

 
(210) 4-2017-38599 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.7.23; A5.3.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp 

Phương An  (VN) 
ấp Phương An 3, xã Hưng Phú, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Quả cam xoàn tươi, quả cam sành tươi; quả quýt đường tươi; quả bưởi da xanh 

tươi; quả bưởi năm roi tươi. 
 

 
(210) 4-2017-38601 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH bánh pía - lạp 
xưởng Hải Sơn   (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô; chả cá; trứng vịt; sầu riêng sấy khô; mít sấy khô.  

 

Nhóm 30: Bánh pía; bánh khảo (bánh in); kẹo lạc (kẹo đậu phộng); kẹo gạo lức; bánh mì; 

cà phê. 
 

 
(210) 4-2017-38602 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH bánh pía - lạp 
xưởng Hải Sơn   (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh pía; bánh khảo (bánh in); kẹo lạc (kẹo đậu phộng); kẹo gạo lức; bánh mì; 

cà phê.  
 

 
(210) 4-2017-38603 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH bánh pía - lạp 
xưởng Hải Sơn   (VN) 
ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, huyện 

Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; thịt khô; chả cá; trứng vịt; sầu riêng sấy khô; mít sấy khô.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2096 

(210) 4-2017-38605 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; A3.13.16 
(591) Trắng, đỏ, xám, xanh lá cây đậm, xanh 

ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ceramics Cường 
Thịnh  (VN) 
Số 30D/20, KP 4, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch; gạch ốp lát; gạch men; gạch gốm (gạch 

ceramic); gạch granite.  
 

 
(210) 4-2017-38606 (220) 21.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.5.4; A25.7.5 
(591) Trắng, đen, cam nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn An Vi   (VN) 
2/2/86 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện, điện tử: các loại công tắc điện, công tắc cảm ứng, ổ cắm điện, 

camera quan sát, khóa cửa điện tử, hệ thống điều khiển nhà thông minh, hệ thống điều 
khiển cửa tự động, màn hình LED.  

 
Nhóm 11: Đèn cảm ứng, bếp từ, đèn chiếu sáng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, quán phục vụ đồ ăn nhanh, quán nước, giải khát.  

 

 
(210) 4-2017-38612 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng đá quý 
Hồng Phúc   (VN) 
Số 109 đường Lê Lợi, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
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(210) 4-2017-38613 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.11.8; 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3 

(591) Xanh nước biển, cam đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh địa 
ốc STARLANDLINK  (VN) 
Lô 333, khu giãn dân 2, tổ 9, phường 

Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 

động sản; định giá bất động sản; tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2017-38614 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.4.6; 26.4.8; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Hoàng Thu  (VN) 
Tòa nhà văn phòng Trung tâm dịch vụ 

thương mại nông nghiệp Phía Nam số 

135A (Lầu 4) Pasteur, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn 

pháp luật; đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; 

thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.  
 

 
(210) 4-2017-38615 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25; A18.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH A.D CARIOR  (VN) 
667 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện xe ô tô; mua bán phụ tùng xe ô tô; mua bán hàng trang trí 

nội ngoại thất xe ô tô; mua bán linh kiện ô tô.  
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(210) 4-2017-38616 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.11.4; A19.11.11; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị nghiệm 
¸ Châu  (VN) 
594/23 Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị sắc ký cho phòng thí nghiệm sử dụng; mua bán máy ly tâm 
dùng trong phòng thí nghiệm; mua bán thiết bị chưng cất dùng cho phòng thí nghiệm, 
mua bán đồ đạc đặc chủng cho phòng thí nghiệm; mua bán lò nung để sử dụng trong 
phòng thí nghiệm; mua bán khay thí nghiệm.  

 

 
(210) 4-2017-38617 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ quốc 
tế Phạm Nguyên  (VN) 
640/11B tỉnh Lộ 15, ấp 5, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; huớng dẫn 
nghề nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-38618 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ quốc 
tế Phạm Nguyên  (VN) 
640/11B tỉnh lộ 15, ấp 5, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; đào tạo thực hành; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 

 
(210) 4-2017-38619 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lưu Quốc Tuấn  (VN) 
66/15 Bà Hạt, phường 9, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2017-38620 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh bánh kẹp Ba 
Đông  (VN) 
649, tổ 15 ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan, bánh kẹp.  

 

 
(210) 4-2017-38621 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Hữu 
Nghĩa  (VN) 
Tổ 23, ấp Hòa Long I, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2017-38622 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tiệm hoa Ông 
XÃ  (VN) 
Số 70, đường Lý Tự Trọng, phường An 
Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 31: Vòng hoa tươi; hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên. 

 

 
(210) 4-2017-38623 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bảo Tín Minh 
Châu  (VN) 
Số 29 Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng; vòng đeo tay [đồ trang 
sức].  

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, dây vàng; vòng đeo tay. 

 

 
(210) 4-2017-38624 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hà Trung Hậu  
(VN) 
28 đường số 3, cư xá Chu Văn An, 
phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu, sản phẩm sữa, sữa đậu nành, sữa 

đậu xanh, sữa khoai lang. 
 

Nhóm 30: Bánh, kẹo, mứt (bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2017-38625 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Featera Global Co., Ltd.  (TW) 

3F.-5, No. 270, Sec. 4, Zhongxiao E. 
Rd., Daan Dist., Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung dinh dưỡng; sợi thảo dược bổ sung dinh dưỡng; các chất 

bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ vi khuẩn axit lactic; vitamin và khoáng chất bổ sung 
dinh dưỡng; chất bổ sung chất xơ dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; các chất 
bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ cây cỏ; chất bổ sung dinh dưỡng vitamin tổng hợp; chất 
bổ sung Enzyme; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men.  

 
 

(210) 4-2017-38626 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trúc Tâm  (VN) 
Số nhà 06, ngách 560/65, đường Nguyễn 
Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38627 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Newland Việt 
Nam  (VN) 
Số 454, đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cầu dao điện; công tắc điện; tủ điện; bảng điện; cầu chì. 

 

 
(210) 4-2017-38628 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.7.7; A25.7.6 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và đầu tư An Việt 
Nam  (VN) 
180D Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

(210) 4-2017-38629 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2017-38630 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2017-38631 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-38632 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-38633 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-38634 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38635 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phú Thái Sơn  
(VN) 
Thôn Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2017-38638 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; 26.1.1; A5.3.15; A5.1.5 
(591) Đỏ; xanh; vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Hòa  (VN) 
Khu 8, xã Hoàng Xá, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ; nghệ vàng (gia vị); tinh bột cho thực phẩm; bột sắn; trà; gạo. 

 

 
(210) 4-2017-38639 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A19.7.16; 5.7.3; 6.1.2; 26.1.1; A26.1.18; 

22.1.15; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Văn Bảo  (VN) 
Xóm 9, xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; đồ uống được chưng cất; rượu mật ong; rượu gạo; đồ 

uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia; đồ uống có cồn chứa hoa quả. 
 

(210) 4-2017-38640 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cường Anh Thịnh  (VN) 
Số 15, ngõ 01, phố Yết Kiêu, phường 
Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 
trình xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ sơn nội thất và ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2017-38641 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Sơn  (VN) 
Phòng 204, B14 khu tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị khuyếch tán ánh sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 

ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; vòi hoa sen. 

 
Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; quảng cáo hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng; xuất nhập khẩu hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; 
quảng cáo hệ thống và thiết bị vệ sinh; mua bán hệ thống thiết bị vệ sinh; xuất nhập khẩu 
đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2017-38642 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.1.6; 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, nâu, xanh 

ngọc. 
(731) Hộ kinh doanh Viên Ân Ký  

(VN) 
1442/23 đường 3 tháng 2, phường 2, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương để thắp). 
 
 

(210) 4-2017-38643 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Golden Kelsey 
Việt Nam  (VN) 
P903-1, tầng 9, Sky City Tower A, số 88 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2105 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, quần áo tắm, quần áo lót, khăn quàng cổ (trang phục), mũ 

nón không được xếp vào nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2017-38644 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Dư Minh Thu  (VN) 
Park 10, căn 3117, Park Hill - Times 

City, số 458 Minh Khai, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Cốc nguyệt san. 
 

 
(210) 4-2017-38645 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; A15.7.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Alex  
(VN) 
257 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn tắm (trừ quần áo), khăn lông. 
 

 
(210) 4-2017-38646 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Alex  
(VN) 
257 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn tắm (trừ quần áo), khăn lông. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38647 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.3.5 

(591) Trắng, đen, cam. 

(731) Hong. Hanbin  (CN) 

East Village Flower Factory On the 15th, 

Jiedong Baita Town, Guangdong 

Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Mũi khoan (bộ phận máy); máy khoan; lưỡi cắt (bộ phận của máy móc); máy 

xén; máy cắt (máy móc); búa (bộ phận máy móc). 

 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan; búa (dụng cụ cầm tay); 

kìm; dao cắt, xén gọt; cưa (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2017-38648 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.9.1; 24.13.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(731) Công ty TNHH sức khỏe môi 
trường Phương Nam  (VN) 
34/6 đường số 5, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (INC IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 40: Làm sạch không khí; tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ đốt rác và chất thải; tái 

chế rác và phế thải, xử lý chất thải (chuyển hoá); xử lý nước. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giảng dạy; huấn luyện (đào tạo); dịch vụ câu lạc 

bộ sức khỏe (huấn luyện thể hình và sức khỏe). 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu về vi khuẩn; nghiên cứu về sinh học; phân tích hóa học; dịch vụ 

nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; phân 

tích nước. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc 

sức khỏe; xoa bóp; liệu pháp vật lý. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38653 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH SUMA Việt Nam  

(VN) 
Số 8 ngõ 198 Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt; bột canh; muối ăn; muối i ốt; muối tiêu (gia vị); muối ớt (gia vị).  

 

 
(210) 4-2017-38654 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) xanh, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Nhà Bè - 
Đức Linh   (VN) 
KP 1 , thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  

 

 
(210) 4-2017-38656 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt FOODS  (VN) 
A6 Cư xá Phú Lâm A, đường Hậu Giang, 
phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; thạch trái cây (dạng kẹo bánh); thạch hoa quả (bánh 

kẹo); bánh pudding. 
 

 
(210) 4-2017-38657 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ 
LOGISTICS Gia Linh  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Vietnam Business 
Center, 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải đường biển; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; hậu cần vận tải; vận tải 
hàng không; vận tải bằng ô tô.  

 

 
(210) 4-2017-38658 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 21.3.13; 26.3.23; 26.4.4 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LZ MANAGEMENT  
(VN) 
Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2017-38659 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LZ MANAGEMENT  
(VN) 
Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịnh vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2017-38660 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
17/1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38661 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.1.6; 7.5.2; A7.1.12; A5.3.13; 25.1.9; 

A25.1.10; A25.3.7; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, nâu, vàng thẫm, cam, đồng hun.

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Minh  (VN) 
10 phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà.  
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(210) 4-2017-38662 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.3.7; A5.3.15 
(591) Đỏ, đen, nâu, vàng thẫm, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Minh   (VN) 
10 phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà.  

 

 
(210) 4-2017-38663 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A25.3.7; A5.3.15; 3.7.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, nâu, vàng thẫm, cam. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Minh  (VN) 
10 phố Nhà Hỏa, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, xì gà.  

 

 
(210) 4-2017-38664 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 3.13.1; A3.13.24; 26.4.3 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Nông 
Alpha  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-38665 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 5.5.19; A5.5.21; 

A25.3.3; 26.1.2 
(591) Tím, trắng, hồng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Nông 
Alpha   (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-38666 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.5.15; A3.5.24; 26.4.7; 26.1.4 
(591) Tím, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Nông 
Alpha  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-38667 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.23; 26.2.7; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Nông 
Alpha  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-38669 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.3; 3.9.1; 5.13.1; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Nông 
Alpha  (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2017-38670 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.4.4; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phân 
bón Toàn Cầu  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-38671 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 3.2.9; 26.4.2 
(591) Tím than, xanh lá, trắng, xám, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phân 
bón Toàn Cầu  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-38672 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; A26.11.7; 26.4.7; A26.11.12; 

25.5.25; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phân 
bón Toàn Cầu  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón. 
 

 
(210) 4-2017-38674 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.21; 3.7.23; 5.5.19; A26.11.12; 

A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phân 
bón Toàn Cầu   (VN) 
Lầu 1, tòa nhà VTC, 132 Cộng Hòa, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón. 

 

 
(210) 4-2017-38675 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Phạm Minh Thức  (VN) 
Số nhà 29 phố Lê Thánh Tông, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 17: Film (màng mỏng) dán cách nhiệt dùng cho xe ô tô; film (màng mỏng) chống 

nắng dán lên kính. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: film (màng mỏng) dán cách nhiệt. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ dán kính cách nhiệt cho xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2017-38676 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Cơ 
Hội Vàng  (VN) 
C1/15 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đạo tạo, học viện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 

giảng dạy; giảng dạy; huấn luyện (đào tạo). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38677 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Cơ 
Hội Vàng   (VN) 
C1/15 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đạo tạo, học viện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 

giảng dạy; giảng dạy; huấn luyện (đào tạo). 
 

 
(210) 4-2017-38678 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 20.7.1; 5.7.3; A26.11.8; 5.13.1 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục Cơ 
Hội Vàng   (VN) 
C1/15 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi xách tay; cặp học sinh, túi đeo vai học sinh; túi xách học 
sinh.  

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; mũ; áo sơ mi; áo thun ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt 
kim ngắn tay; đồng phục; áo mưa. 

 

Nhóm 41: Trường đào tạo, học viện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy; giảng dạy; huấn luyện (đào tạo). 

 

 
(210) 4-2017-38679 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 19.11.1; 26.1.1; 5.7.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ AWAW   (VN) 
342/21 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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2114 

(210) 4-2017-38680 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Awaw   (VN) 
342/21 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38682 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A  (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2017-38683 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2017-38684 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2017-38685 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.5.1; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2017-38686 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm sắc 
ký F.D.A   (VN) 
Số D21, KP. 5A, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2017-38687 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A9.9.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, hồng, tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thứ  (VN) 
Thôn Bác Trạch 2, xóm 6, xã Vân 

Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; tất [vớ]; thắt lưng [trang phục]; mũ; quần áo may sẵn. 

 
Nhóm 35: Mua bán giày, dép, tất [vớ], thắt lưng, mũ, quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2017-38688 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Điền Phát  (VN) 
G33 Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại cây trồng rau quả, các loại 

cây trồng công nghiệp, các loại cây trồng ăn quả, lúa gạo.  
 

(210) 4-2017-38689 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Raodee  (VN) 
Số 70 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy 

vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm 
ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; 
marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư 
vấn công nghệ máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế hệ thống 
máy tính. 

 

 
(210) 4-2017-38690 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.9.1 
(731) Nguyễn Văn Thuấn  (VN) 

Phòng 505, CT1-ĐN1 khu đô thị Mỹ 
Đình, Mễ Trì -TDP 6, phường Mỹ Đình 
1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Liên Việt (LEGAL 
LINK) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo bơi; khăn quàng cổ; giầy; dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2017-38691 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.4; A3.9.24 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đen. 

(731) Phạm Thị út  (VN) 
09 Hoa Lư, phường 12, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá đông lạnh. 
 

 
(210) 4-2017-38692 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.9.1; 24.9.1; A25.7.22 

(591) Xanh, đen, trắng. 

(731) Phạm Thị út   (VN) 
09 Hoa Lư, phường 12, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; tôm, không còn sống; mực, cua được sơ chế.  
 

 
(210) 4-2017-38693 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.4.18; A3.4.24 

(591) Nâu, hồng, xám. 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Hương  (VN) 
Thôn 5, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do 

nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2017-38694 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(731) TIENS GROUP CO., LTD.  (CN) 

Wu Qing Development Zone, Tianjin 
New Tech Industrial Park, Tianjin, China

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh 

bóng; vật liệu mài mòn; nước hoa; mỹ phẩm; dầu thơm; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; son môi; chất làm bóng 
môi; nước sơn móng; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; bút chì kẻ lông mày; chế 
phẩm đánh răng; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; mỹ phẩm 
cho động vật. 

 

 
(210) 4-2017-38695 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) ORION Corporation  (KR) 

13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Sôcôla; bánh bích quy; bánh quy dẹt, bánh quy giòn, bánh xốp; bánh kẹo; bánh 

mì; bánh nướng; bánh ngọt; bánh nhân thịt (pies); bánh pút-đinh; kem trái cây lạnh; kem 
ăn lạnh; kẹo; kẹo caramel; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2017-38696 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Pro Asia  
(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; loa; micrô; tai nghe; bộ trộn âm thanh; bộ khuếch 

đại âm thanh. 
 

 
(210) 4-2017-38697 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Pro Asia  
(VN) 
Số 6, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh; loa; micrô; tai nghe; bộ trộn âm thanh; bộ khuếch 

đại âm thanh. 
 

 
(210) 4-2017-38698 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

 

(731) Đoàn Bích Phượng  (VN) 
164 Bảo Ngọc, Mai Đọ, phường Đa Mai, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày dép; mũ (nón); thắt lưng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế giày dép; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế trang 

trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2017-38699 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 9.1.10; 26.13.25 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Nhung  (VN) 
348 Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2017-38700 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.1 

(591) Xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuấn Anh  (VN) 
Lô D3', khu công nghiệp Tân Kim, xã 

Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối sơn dầu, sơn nước, bột trét tường.  
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(210) 4-2017-38701 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, vàng cam, trắng, đen, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại Hà Vy  
(VN) 
Số nhà 45, tổ 1, quốc lộ 14, thôn Sơn 
Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh 
Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không chứa thuốc (chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da). 

 

 
(210) 4-2017-38702 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A24.15.7; 26.3.2; 26.15.15; 26.4.3 
(591) Trắng, nâu nhạt, nâu đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

CARISMA  (VN) 
Thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vải bông thô; vải không 

dệt; tấm phủ rộng cho đồ nội thất.  
 

Nhóm 35: Mua bán rèm, mành rèm, phụ kiện mành rèm (móc rèm, vòng treo, thanh treo, 
con lăn, thanh ray), vải sợi, quần áo, chăn, ga, gối, đệm, giường, tủ, bàn ghế; quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; cho thuê máy giặt là; giặt khô; dịch vụ là đồ vải; bọc đệm.  

 

 
(210) 4-2017-38703 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Vàng, xanh nước biển, đen. 
(731) Dương Văn Hoàng  (VN) 

Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; chất tẩy rửa 

(trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để giặt; chế 
phẩm làm sạch.  
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(210) 4-2017-38704 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.5 
(591) Hồng, xanh nước biển, vàng, trắng, đen. 
(731) Dương Văn Hoàng  (VN) 

Thôn 5, xã Tăng Thành, huyện Yên 
Thành, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 

tế); chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; dung dịch cọ rửa; nước tẩy bồn cầu; nước lau 
sàn.  

 

 
(210) 4-2017-38705 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Phan Anh  (VN) 
Số 26/55 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tư vấn sức khỏe; cho thuê thiết bị 

y tế; vật lý trị liệu; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn.   
 

 
(210) 4-2017-38706 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.5.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Đỗ Bạch Huệ  (VN) 
168 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Giường chuyên dùng cho y tế, máy điện tim, máy tạo oxy cho y tế, máy xông 

mũi họng, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp.  
 

 
(210) 4-2017-38720 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền, mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân), chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, sữa, kem và dầu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể, chế phẩm làm trắng 
da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải 
hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm trị mụn 
không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm 
(mỹ phẩm) chăm sóc tóc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm; xà phòng, cụ thể là xà phòng dùng 
cho mục đích mỹ phẩm, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử mùi, xà phòng dùng 
khi cạo râu (hoặc cạo lông trên cơ thể), xà phòng bánh; chế phẩm vệ sinh thân thể.     

 
Nhóm 18: Ví đựng đồ trang điểm (không có đồ bên trong); túi đựng đồ mỹ phẩm, không 
có đồ bên trong; túi dạng hộp để đựng đồ mỹ phẩm, không có đồ bên trong; túi nhỏ để 
đựng đồ  trang điểm, chìa khóa và các đồ dùng cá nhân khác; túi, cụ thể là túi xách, túi 
mua hàng; túi nhỏ bằng da thuộc để bao gói; xắc (túi nhỏ có dây đeo để mang theo 
người); bao để móc chìa khóa; «.    

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; chổi (cọ/bút lông) dùng để bôi, 
thoa mỹ phẩm; chổi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm; bàn chải móng tay/chân; dụng cụ 
để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm; nùi bông để thoa phấn; bọt biển dùng để trang điểm 
mắt, bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng để giữ 
bút kẻ/vẽ mắt hoặc giữ bút kẻ/vẽ môi, hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng kem mỹ phẩm; que 
trộn mỹ phẩm; ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục đích mỹ phẩm; hộp đựng đồ trang 
điểm (được thiết kế thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); hộp đựng mỹ phẩm (được thiết kế 
thích hợp để đựng đồ mỹ phẩm); lược chải tóc; lược chải tóc dạng bàn chải; dụng cụ để 
tẩy vết mỹ phẩm; dụng cụ tẩy trang, bơm cầm tay dùng để phân phối (chia) chế phẩm mỹ 
phẩm; dụng cụ phân phối (chia) xà phòng; hộp đựng xà phòng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ (bao gồm cửa hàng bán lẻ qua mạng 
internet) đối với các sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh thân thể, dụng 
cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh, túi, cặp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm, 
mỹ phẩm. trang điểm, mỹ phẩm trang điểm nền, mỹ phẩm trang điểm lót, chế phẩm mỹ 
phẩm trang điểm, nước sơn móng (tay/chân), chế phẩm tẩy sơn móng (tay/chân), lông mi 
giả, móng (tay/chân) giả, dầu làm sạch da mặt, sữa rửa mặt, kem rửa mặt, sữa rửa mặt 
dạng bọt, chế phẩm tẩy trang, nước thơm, sữa, kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể, chế phẩm làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm 
chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể, mặt nạ làm đẹp, vải hoặc khăn giấy có tẩm 
chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), chế phẩm trị mụn không chứa thuốc, chế 
phẩm chống nắng, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, chế phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc tóc, 
tinh dầu để sử dụng cho cá nhân, bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, bộ mỹ 
phẩm, nước hoa, dầu thơm, xà phòng, chế phẩm vệ sinh thân thể, ví đựng đồ trang điểm 
(không có đồ bên trong), túi đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi dạng hộp 
đựng đồ mỹ phẩm (không có đồ bên trong), túi nhỏ đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các 
vật dụng cá nhân, cặp, túi, xắc, bao nhỏ, dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh, 
chổi (cọ/bút lông) dùng để bôi, thoa mỹ phẩm, chổi (cọ/bút lông) dùng để trang điểm, bàn 
chải móng tay/chân, dụng cụ để bôi, thoa mỹ phẩm trang điểm, nùi bông để thoa phấn, 
bọt biển dùng để trang điểm mắt, bọt biển dùng cho mục đích mỹ phẩm và bọt biển dùng 
để vệ sinh, vật dụng để giữ bút kẻ/vẽ mắt hoặc giữ bút kẻ/vẽ môi, hộp đựng phấn bỏ túi, 
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hộp đựng kem mỹ phẩm, que trộn mỹ phẩm, ống nhỏ giọt (rỗng) sử dụng cho mục đích 
mỹ phẩm, hộp đựng đồ trang điểm, hộp đựng mỹ phẩm, lược chải tóc, lược chải tóc dạng 
bàn chải, dụng cụ để tẩy vết mỹ phẩm, dụng cụ tẩy trang, bơm cầm tay dùng để phân phối 
(chia) chế phẩm mỹ phẩm, dùng cụ phân phối (chia) xà phòng, hộp đựng xà phòng; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ công bố thông tin nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ phân phát tờ rơi 
quảng cáo và hàng mẫu; dịch vụ lập chiến lược kinh doanh và dịch vụ phân tích, tư vấn 
liên quan đến lập chiến lược kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác]; marketing; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch 
vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ lập chỉ mục trang web cho 
mục đích thương mại hay quảng cáo; dịch vụ quản lý quá trình đặt hàng thông qua thao 
tác xử lý lệnh đặt hàng điện tử hoặc qua thư; dịch vụ đàm phán ký kết hợp đồng phục vụ 
cho việc mua sắm và bán hàng hóa; cung cấp thông tin và tư vấn về việc bán hàng hóa 
thương mại; cung cấp thông tin và tư vấn về thương mại điện tử; dịch vụ cho thuê không 
gian quảng cáo (bao gồm không gian quảng cáo trên internet) và các tài liệu quảng cáo; 
cung cấp thông tin và tư vấn về việc cho thuể không gian quảng cáo (bao gồm không gian 
quảng cáo trên internet) và các tài liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ phân tích mỹ phẩm để quyết định mỹ phẩm phù hợp nhất để sử dụng 
cho gương mặt và màu da của từng người; dịch vụ phân tích về mỹ phẩm làm đẹp; dịch vụ 
tư vấn trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn làm đẹp liên quan đến cách lựa chọn và sử 
dụng mỹ phẩm, mỹ phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh cá nhân, nước hoa, các sản phẩm 
để tắm và dưỡng thể, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và các sản phẩm 
dùng trong trị liệu bằng xoa bóp đầu thơm và trị liệu bấm huyệt bàn chân, kỹ năng làm 
đẹp, trị liệu làm đẹp, phân tích màu sắc, chăm sóc diện mạo cá nhân (cách giữ gìn vóc 
dáng, trang điểm, ăn mặc, v.v.); dịch vụ tư vấn sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ 
tiệm làm tóc và chăm sóc tóc; dịch vụ trị liệu làm đẹp; dịch vụ tư vấn về trang điểm; dịch 
vụ trang đìểm; dịch vụ chăm sóc tóc; dịch vụ chăm sóc móng tay; dịch vụ chăm sóc móng 
chân; dịch vụ chăm sóc da có sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ trị liệu cho cơ thể, mặt và tóc có 
sử dụng mỹ phẩm; dịch vụ trị liệu bằng xoa bóp đầu thơm; dịch vụ cung cấp thông tin và 
tư vấn, cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 

 
(210) 4-2017-38721 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A11.3.4; 5.7.1 (540) 

  

(731) Lê Đăng Nguyễn Hoàng Vũ  
(VN) 
Thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 21: Cối xay cà phê thao tác bằng tay; lọc cà phê không dùng điện; bình pha cà phê 

không dùng điện; bình cà phê không dùng điện. 
 

Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà 
phê; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 

 

 
(210) 4-2017-38722 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.20 
(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Kentado  
(VN) 
Lầu 3, tòa nhà Toyal Building - 225 
Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2017-38729 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.7.25; A2.1.23; A2.3.23 
(731) SIAM HEALTH GROUP CO., LTD.  

(TH) 
15/1-15 Boromratchachonnani Road, 
Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, 
10170 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm tẩy trang; nước thơm 

dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 
kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm. 

 

 
(210) 4-2017-38740 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
trường học Thái Dương  (VN) 
78 Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) thiết bị đồ chơi mầm non như: cầu trượt, ngựa gỗ bập 

bênh, đu quay xoay vòng, búp bê, bàn ghế trẻ em. 
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(210) 4-2017-38741 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 26.7.25; A17.2.2; 26.4.1 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thiên 
Thiên Ngọc  (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang bằng đá quý và kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2017-38742 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.13.25; 5.13.7; 5.5.23 
(591) Đen, trắng, tím, nâu nhạt, xanh dương, 

xanh lá, hồng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thiên 
Thiên Ngọc  (VN) 
186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đồ trang sức, nữ trang bằng đá quý và kim loại quý. 
 

 
(210) 4-2017-38743 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.5.1; 3.7.17; 26.13.25; A14.3.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
xây dựng Kiến Biên  (VN) 
Số 16C2, khu phố 11, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết kế hệ thống âm thanh ánh 
sáng.  

 

 
(210) 4-2017-38744 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1; 26.1.2; A26.1.18; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ ăn 
uống Dung Anh  (VN) 
Tổ 23 khu Phú Thanh Đông - KĐT Công 
Thành, phường Yên Thanh, thành phố 
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán trà sữa, quán ăn vặt.  
 

 
(210) 4-2017-38745 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải trí Celeb  
(VN) 
Khu 1, tầng 2, phòng 29, tòa nhà The 
Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ chức trình 

diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ người mẫu cho quảng cáo và xúc 
tiến thương mại; quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông 
tin giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ người mẫu cho nghệ sỹ; tổ chức trình 
diễn; nhiếp ảnh; sản xuất chương trình biểu diễn/dàn dựng chương trình biểu diễn; giảng 
dạy. 

 

 
(210) 4-2017-38746 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, vàng. 
(731) Lê Văn Nhân  (VN) 

Thôn 4, xã Bình Triều, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; miếng lót bên trong giày; 

tất/bít tất thấm mồ hôi. 
 

 
(210) 4-2017-38747 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) JUNWU JIANG  (CN) 

1-91 Donglin Village, Yongquan Town, 
Linhai City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy may; máy may viền; máy cắt vải. 
 

 
(210) 4-2017-38748 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) "NATURA SIBERICA" Ltd.  (RU) 

ul. Yuzhnobutovskaya, komnata 18a, 
dom 101, 117042 Moscow, Russia 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm rụng lông; hương liệu [tinh dầu]; chế phẩm làm thơm không 

khí; dầu thơm, không dùng cho mục đích y tế;  chất làm bóng môi;  chất làm khô cho máy 
rửa bát đĩa; nước thơm; nước thơm để xức sau khi tắm; sáp để triệt lông; sáp dùng cho râu, 
ria; kem dùng cho đồ da thuộc, sáp dùng cho đồ da thuộc; gel xoa bóp, không dùng cho 
mục đích y tế; chất khử mùi cho người hoặc động vật; gỗ thơm; nước hoa; chất lỏng làm 
sạch kính chắn gió;  nước thơm (nước hoa);  hình trang trí bóc dính được dùng cho mục 
đích mỹ phẩm;  bút chì kẻ lông mày;  bút chì mỹ phẩm;  chất dính để cố định lông mi giả; 
chất dính để cố định tóc giả; dầu xả tóc; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; thuốc nhuộm 
râu; chất màu dùng cho mục đích trang điểm/vệ sinh; chất nhuộm màu mỹ phẩm; kem mỹ 
phẩm; kem làm trắng da; keo xịt tóc; nước sơn móng; nước xức tóc; nước thơm dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu; mặt nạ làm đẹp; dầu dùng cho nước 
hoa và nước thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích trang 
điểm/vệ sinh; tinh dầu; tinh dầu thông tùng; tinh dầu chanh; tinh dầu thanh yên (họ 
chanh); dầu dùng cho mục đích làm sạch; dầu thơm bergamot; dầu cây châu thụ; dầu hoa 
nhài; dầu oải hương; dầu hạnh nhân; dầu hoa hồng; sữa hạnh nhân dùng cho mỹ phẩm; 
sữa làm sạch dùng cho mục đích trang điểm/vệ sinh; xạ hương [nước hoa]; xà phòng khử 
mùi; xà phòng cạo râu; xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt; xà phòng bánh; xà 
phòng chống đổ mồ hôi; xà phòng để làm sạch mồ hôi chân; xà phòng; xà phòng hạnh 
nhân; bạc hà dùng cho nước hoa; bộ mỹ phẩm; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; 
móng giả; nước thơm Cô-lô-nhơ; chất nền dùng cho nước hoa; hương, nhang; chế phẩm 
đánh răng; đá bọt; hộp son môi; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; dải băng làm trắng 
răng; son môi; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm cạo râu; chế 
phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm 
thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm ngâm giặt; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích 
vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; chế phẩm để làm nhẵn (hồ); chế phẩm 
để tẩy màu; chế phẩm để tẩy trắng màu da thuộc; nước súc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; hồ bột để làm bóng vải sau khi giặt 
là; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế; chất làm mềm 
vải [dùng để giặt]; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm để chăm sóc 
móng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chế phẩm collagen 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; phấn trang điểm; 
chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; chế phẩm tẩy nước làm bóng móng tay, 
móng chân; chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử mùi;  lông 
mi giả; khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; 
hỗn hợp làm thơm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; xút tẩy trắng; soda giặt, để 
làm sạch; muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế; muối để tẩy trang; chế phẩm xông 
hơi [nước hoa]; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; 
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chế phẩm trang điểm; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); thuốc tạo màu tóc; thuốc nhuộm 
tóc; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ 
phẩm; mỹ phẩm cho động vật; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chất tẩy rửa, không dùng trong 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chất tẩy nhờn, không dùng trong 
quy trình sản xuất; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; chế phẩm vệ 
sinh/trang điểm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; phấn rôm dùng cho mục đích vệ 
sinh/trang điểm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; lá móng [chất nhuộm màu dùng 
cho mục đích mỹ phẩm]; dầu gội cho động vật [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; 
dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc]; dầu gội khô; dầu 
gội đầu; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chiết xuất của hoa 
(nước hoa); tinh dầu ete; tinh dầu hồi; tinh chất bạc hà [tinh dầu]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ khuyến mãi/quảng bá cho người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 

quảng cáo; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác); 

dịch vụ bán lẻ và bán buôn chế phẩm làm rụng lông, hương liệu [tinh dầu], chế phẩm làm 

thơm không khí, dầu thơm, không dùng cho mục đích y tế,  chất làm bóng môi, chất làm 

khô cho máy rửa bát đĩa, nước thơm, nước thơm để xức sau khi tắm, sáp để triệt lông, sáp 

dùng cho râu, ria, kem dùng cho đồ da thuộc, sáp dùng cho đồ da thuộc, gel xoa bóp 

không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi cho người hoặc động vật, gỗ thơm, nước 

hoa, chất lỏng làm sạch kính chắn gió, nước thơm (nước hoa),  hình trang trí bóc dính 

được dùng cho mục đích mỹ phẩm, bút chì kẻ lông mày, bút chì mỹ phẩm, chất dính để 

cố định lông mi giả, chất dính để cố định tóc giả, dầu xả tóc, vỏ cây thạch kiềm dùng để 

giặt, thuốc nhuộm râu, chất màu dùng cho mục đích trang điểm/vệ sinh, chất nhuộm màu 

mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, keo xịt tóc, nước sơn móng, nước xức tóc, 

nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước thơm dùng sau khi cạo râu, mặt nạ làm 

đẹp, dầu dùng cho nước hoa và nước thơm, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, dầu dùng 

cho mục đích trang điểm/vệ sinh, tinh dầu, tinh dầu thông tùng, tinh dầu chanh, tinh dầu 

thanh yên (họ chanh), dầu dùng cho mục đích làm sạch, dầu thơm bergamot, dầu cây 

châu thụ, dầu hoa nhài, dầu oải hương, dầu hạnh nhân, dầu hoa hồng, sữa hạnh nhân dùng 

cho mỹ phẩm, sữa làm sạch dùng cho mục đích trang điểm/vệ sinh, xạ hương [nước hoa], 

xà phòng khử mùi, xà phòng cạo râu, xà phòng làm sáng bóng vải, sợi, hàng dệt, xà 

phòng bánh, xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng để làm sạch mồ hôi chân, xà phòng, xà 

phòng hạnh nhân, bạc hà dùng cho nước hoa, bộ mỹ phẩm, hình dán nghệ thuật cho móng 

tay, chân, móng giả, nước thơm Cô-lô-nhơ, chất nền dùng cho nước hoa, hương, nhang, 

chế phẩm đánh răng, đá bọt, hộp son môi, miếng ngậm làm thơm mát hơi thở, dải băng 

làm trắng răng, son môi, sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm cạo 

râu, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế, chế 

phẩm làm thẳng tóc, chế phẩm uốn tóc, chế phẩm ngâm giặt, chế phẩm thụt rửa dùng cho 

mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân], chế phẩm để làm nhẵn (hồ), 

chế phẩm để tẩy màu, chế phẩm để tẩy trắng màu da thuộc, nước súc miệng không dùng 

cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả, hồ bột để làm bóng vải 

sau khi giặt là, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm rửa mắt, không dùng cho mục đích y tế, 

chất làm mềm vải [dùng để giặt], chất tẩy trắng để giặt, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm để 

chăm sóc móng, chế phẩm làm sạch, chế phẩm chống tắc đường ống nước thải, chế phẩm 

collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm để giặt, chế phẩm lô hội dùng cho mục 

đích mỹ phẩm, chế phẩm chống nắng, chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng], phấn 
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trang điểm, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết, chế phẩm tẩy nước làm bóng 

móng tay, móng chân, chế phẩm rửa âm đạo dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân hoặc khử 

mùi,  lông mi giả, khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm, giấy tẩm chế phẩm 

tẩy trang, hỗn hợp làm thơm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm], xút tẩy trắng, 

soda giặt để làm sạch, muối để tắm không dùng cho mục đích y tế muối để tẩy trang, chế 

phẩm xông hơi [nước hoa], chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng cho 

lông mày, chế phẩm trang điểm, chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm), thuốc tạo màu tóc, 

thuốc nhuộm tóc, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chế phẩm mỹ phẩm dùng để 

chăm sóc da, mỹ phẩm, mỹ phẩm cho động vật, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), chế 

phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân không chứa thuốc, chất tẩy rửa không 

dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế, chất tẩy nhờn không 

dùng trong quy trình sản xuất, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], chế 

phẩm vệ sinh/trang điểm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, phấn rôm dùng cho mục đích 

vệ sinh/trang điểm, bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm, lá móng [chất nhuộm màu 

dùng cho mục đích mỹ phẩm], dầu gội cho động vật [chế phẩm chải lông không chứa 

thuốc], dầu gội cho vật nuôi trong nhà [chế phẩm chải lông không chứa thuốc], dầu gội 

khô, dầu gội đầu, chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm, chiết xuất của 

hoa (nước hoa), tinh dầu ete, tinh dầu hồi và tinh chất bạc hà [tinh dầu] 
 

 
(210) 4-2017-38762 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(731) Bùi Thị Trà  (VN) 
Số 12, hẻm 10, ngách 69, ngõ 117 Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2017-38782 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.3; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Hoan  (VN) 
Thôn Tú Yên, xã Bắc Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 

quản lý bất động sản; định giá bất động sản. 
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(210) 4-2017-38783 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.7.6; A3.7.24; A26.11.12; 26.3.4 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Trương Vũ Trà Mi  (VN) 
Khu 8, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; radio dùng cho xe cộ; 

thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị điều hướng cho xe cộ (máy vi tính trên xe 
cộ); đồng hồ đo thời gian đỗ xe. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; thiết bị chống lóa mắt dùng cho ô tô (phụ kiện 
đèn); máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; đèn pha xe ô tô. 

 

(210) 4-2017-38784 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cao Thủ Racing  

(VN) 
58 Phước Hưng, phường 8, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2017-38785 (220) 22.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Kabushiki Kaisha Square Enix 

(ALSO TRADING AS SQUARE ENIX 
CO., LTD.)  (JP) 
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 

xuống được; chương trình trò chơi máy tính ghi sẵn; phần mềm trò chơi viđêô; chương 

trình trò chơi điện tử có thể tải xuống; chương trình máy tính dùng cho các trò chơi máy 

tính và viđêô; trò chơi viđêô ghi sẵn trên máy tính (phần mềm); phần mềm trò chơi 

nguyên bản, ghi sẵn; phần mềm nguyên bản ảo, ghi sẵn; các chương trình và phần mềm 

trò chơi dùng cho các trò chơi điện tử trên các loại thiết bị; các chương trình máy tính trò 

chơi viđêô sử dụng cho các thiết bị chơi các trò chơi; các chương trình trò chơi viđêô sử 
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dụng cho các thiết bị khi chơi các trò chơi dùng đồng xu; phần mềm trò chơi máy tính sử 

dụng trên điện thoại di động; các tập tin hình ảnh tải về được; thẻ nhớ cho máy chơi các 

trò chơi viđêô; hình ảnh nhân vật các trò chơi có thể tải xuống tương thích với các trò chơi 

viđêô và các trò chơi máy tính; ấn phẩm điện tử ghi trên phương tiện truyền thông máy 

tính; ấn phẩm điện tử, có thể tải xuống; những hình ảnh phủ màn hình máy tính có thể tải 

xuống được; viđêô ghi hình các nhân vật phim hoạt hình có thể tải xuống được. 
 

 
(210) 4-2017-38807 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Phát 
Lộc      (VN) 
Số 18 đường D14A, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy cụ thể là: bố thắng (phanh xe); vỏ xe (lốp xe); ruột xe 

(săm xe); nhông sên đĩa (bộ 3); phuộc nhún (giảm sóc).  
 

 
(210) 4-2017-38808 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Phát 
Lộc       (VN) 
Số 18 đường D14A, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu nhớt; dầu bôi trơn; dầu công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2017-38809 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ môi trường Tân ¸  
(VN) 
Lầu 18, Khu A, Indochina Park Tower, 

04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất trợ lắng trong xử lý nước.  
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(210) 4-2017-38810 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ môi trường Tân ¸  
(VN) 
Lầu 18, khu A, Indochina Park Tower, 

04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất trợ lắng trong xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2017-38811 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ môi trường Tân ¸  
(VN) 
Lầu 18, khu A, Indochina Park Tower, 

04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất trợ lắng trong xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2017-38812 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4; 25.5.25 

(591) Xanh dương, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Ngô Anh Bích Uyên  (VN) 
933/7 đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: kim bơm keo, xy lanh bơm keo, vải lau phòng 

sạch, tăm bông công nghiệp, băng keo, kính lúp, kính hiển vi, bóng đèn, bạc đạn, dây 

curoa, linh kiện điện tử. 
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(210) 4-2017-38813 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Bắc Sơn     (VN) 
Tầng 1, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-
123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2017-38814 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Bắc Sơn      (VN)
Tầng 1, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-
123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2017-38815 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.13.25; A9.9.17 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mộng Huyền  (VN) 
Số 9, đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang (bằng vải); quần áo; trang phục; đế lót giày; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm như: khẩu trang (bằng vải), 
trang phục, đế lót giày, giày dép.   

 
Nhóm 42: Thiết kế thời trang; thiết kế giày dép; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế trang 
trí nội thất.  
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(210) 4-2017-38817 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.3.1; 2.5.1; 2.5.3; 3.7.17; A1.1.9; 

26.4.1; A2.5.23 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ANBOOKS  (VN) 
Số 88-90 Ký Con, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; sách.  
 

 
(210) 4-2017-38830 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2017-38831 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38832 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2017-38833 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

(210) 4-2017-38834 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38835 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2017-38836 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2017-38837 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  
(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38838 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2017-38839 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp tóc, nước sơn 

móng; dầu làm bóng móng.  
 

 
(210) 4-2017-38850 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.3; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Thịnh 

Phúc Hải   (VN) 
14 (lầu 7) Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, căn hô, văn phòng, đất đai); cho thuê 

nhà; cho thuê mặt bằng để kinh doanh; cho thuê văn phòng., tư vấn đầu tư kinh doanh bất 
động sản; dịch vụ quản lý kinh doanh bất động sản và quản lý giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, sửa chữa nhà, san lấp mặt bằng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38851 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.6.6 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BB GROUP  
(VN) 
A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu uýt ky.  
 

 
(210) 4-2017-38852 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.1.6; 25.1.9; A25.1.10 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BB GROUP  
(VN) 
A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky, rượu vodka; đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2017-38853 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 25.7.25; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.6; 

26.1.2 

(591) Vàng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BB GROUP  
(VN) 
A203 Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu uýt ky.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38854 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH COPENHAGEN 

DELIGHTS   (VN) 
Số 55 Xuân Diệu, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề, mũ, áo vét, áo nịt len, quần áo đan, quần ống bó, áo khoác ngoài, bộ áo 

liền quần, quần lót, quần áo may sẵn; khăn quàng cổ; áo sơ mi; váy, mũ, bộ quần áo; áo 
len dài tay; quần áo bó; quần dài; quần áo lót mặc bên trong; quần áo đồng phục. 

 

 
(210) 4-2017-38855 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh da trời. 
(731) Phạm Duy Tân   (VN) 

697D đường số 5, khu phố 1, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế: thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; 

thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị hồi sức; thiết bị hô hấp nhân tạo; thiết bị vật 
lý trị liệu; thiết bị điều hòa nhịp tim; máy thanh lọc cơ thể, máy thanh lọc máu và các phụ 
kiện, dụng cụ tiêu hao đi kèm. 

 

 
(210) 4-2017-38857 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Thăng Hoa  
(VN) 
Số 84A, tổ 22, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt (điều hòa không khí); hệ thống và thiết bị sấy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38858 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH XIAO PU TECH  
(VN) 
Số 309 Minh Khai, phường Đồng 

Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt (điều hòa không khí); hệ thống và thiết bị sấy.  
 

 
(210) 4-2017-38859 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A26.4.24 

(731) Trần Khánh Vân  (VN) 
711 ĐN A Lô C, B4, Trần Thánh Tông, 

tổ 29, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 

CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, váy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế: quần áo, váy. 
 

 
(210) 4-2017-38870 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.3 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SANTA  (VN) 
Khu công nghiệp Minh Đức, xã Minh 

Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh mì; bánh quy; bánh ngọt; bánh gạo; bánh kẹo; bánh 

trứng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38871 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

 

(731) Lê Đăng Nguyễn Hoàng Vũ  
(VN) 
Thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 
phê nhân tạo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ.  

 

 
(210) 4-2017-38872 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Chiến Lược Xanh  (VN) 
Số 13 đường Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, buôn bán rau, củ, quả.  
 

 
(210) 4-2017-38874 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.5.2; 1.15.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư CIEL  
(VN) 
Số 29 ngõ 218 phố Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt sấy quần áo; dịch vụ giặt là quần áo; dịch vụ giặt là khô; dịch vụ 
làm sạch; dịch vụ hấp tẩy (làm sạch quần áo); dịch vụ giặt thảm; cho thuê máy giặt, máy 
sấy.  

 

 
(210) 4-2017-38875 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh lá, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch quốc tế 
Việt Nhật  (VN) 
71/30B Nguyễn Công Hoan, phường 07, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính, phần mềm máy tính, linh kiện máy tính, hàng thủ công mỹ 
nghệ, động vật sống; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quản 
lý nhân sự trong và ngoài nước; dịch vụ trung gian thương mại; quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận 
chuyển hành khách; đại lý vé máy bay; cho thuê xe. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng 
dẫn nghề nghiệp; tư vấn du học nước ngoài; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc 
văn hóa. 

 

 
(210) 4-2017-38876 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Xanh nước biển đậm, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AKARA  (VN) 
Số 11, quốc lộ 22, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; bồn rửa; hệ thống thiết bị vệ sinh; phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; vòi 

nóng lạnh cho ống nước; bệ xí vệ sinh; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]. 
 

 
(210) 4-2017-38877 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) KIM Han Chul  (KR) 

7 Nambusunhwanro 27-gil (Sinwol-
dong), Yangcheon-gu, Seoul, Republic 
of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo chơi gôn; quần áo thể thao; đồ đi ở chân; giày chơi gôn; giày 

thể thao; áo khoác ngoài; quần áo lót; quần (trang phục); áo (trang phục); mũ lưỡi trai [đồ 
đội đầu]; găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục]; tất ngắn cổ; khăn choàng cổ. 

 

 
(210) 4-2017-38878 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Bayer S.A.S.  (FR) 

16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, 
France 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 
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(210) 4-2017-38879 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
WINCOM Hà Nội  (VN) 
Số nhà 27, ngõ 425/22/4 đường An 
Dương Vương, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại gioăng cửa, khóa cửa, tay cầm, bản lề, cửa nhựa, cửa 

khung nhôm kính. 
 

 
(210) 4-2017-38890 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mylac  (VN) 
Thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2017-38891 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 7.3.11; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mylac  (VN) 
Thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 

 
(210) 4-2017-38893 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xam lam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ekokemika 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp; chế phẩm để đánh 
gỉ, trừ loại dùng cho mục đích gia dụng; chất trám thân xe ô tô; chất tẩy rửa dùng trong 
quá trình sản xuất; hóa chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng để sản xuất 
chất tẩy rửa.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho gia dụng; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục 
đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy màu; chất tẩy nhờn, trừ loại 
dùng trong quy trình sản xuất; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm sáng 
bóng [chất làm bóng]; nước rửa xe; nước rửa kính. 

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh gia dụng và công nghiệp cụ thể là 
máy hút bụi, máy hút bụi công nghiệp, máy quét rác chạy điện, máy quét rác công 
nghiệp, máy quét rác đô thị, máy lau sàn nhà, máy đánh bóng sàn, máy chà sàn, máy chà 
sàn công nghiệp, máy phun rửa áp lực, máy giặt thảm, máy làm sạch thang cuốn, máy 
thổi, hút lá cây, dụng cụ vệ sinh cụ thể là xe làm vệ sinh phòng, hộp chia giấy vệ sinh, cây 
lau sàn, cây lau cửa kính, xô vắt, xe vắt, thùng rác, thùng rác công cộng, thùng rác y tế, 
hàng điện gia dụng cụ thể là máy giặt, bình nóng lạnh, máy lạnh, máy lọc không khí, tủ 
lạnh, máy thu hình (tivi), loa, bếp ga, bếp từ, bếp điện, máy hút khói, lò vi sóng, lò nướng, 
lẩu điện, bếp từ, bếp ga, ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, cây nước nóng lạnh, máy lọc nước 
tinh khiết, đèn sạc, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, 
máy khử độc, máy hút mùi, máy sấy bát, máy rửa bát, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 
máy tạo ẩm, máy làm khô tay, thiết bị dạy nghề cụ thể là thiết bị mô phỏng dùng để dạy 
nghề, bộ dụng cụ thực hành để dạy nghề, bộ thực hành mô hình dây chuyền thu nhỏ, bộ 
ứng dụng tay gắp trong công nghiệp, mô hình kết cấu dây truyền sản xuất. 

 

 
(210) 4-2017-38894 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(591) Đỏ, xam lam, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ekokemika 
Việt Nam  (VN) 
Số 14, ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ, thị 
trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy trắng [chất tẩy màu] dùng trong công nghiệp; chế phẩm để đánh 
gỉ, trừ loại dùng cho mục đích gia dụng; chất trám thân xe ô tô; chất tẩy rửa dùng trong 
quá trình sản xuất; hóa chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng để sản xuất 
chất tẩy rửa. 

 
Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho gia dụng; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục 
đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy màu; chất tẩy nhờn, trừ loại 
dùng trong quy trình sản xuất; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế; chất tẩy trắng để giặt; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm làm sáng 
bóng [chất làm bóng]; nước rửa xe; nước rửa kính. 

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất tẩy rửa, thiết bị vệ sinh gia dụng và công nghiệp cụ thể là 

máy hút bụi, máy hút bụi công nghiệp, máy quét rác chạy điện, máy quét rác công 
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nghiệp, máy quét rác đô thị, máy lau sàn nhà, máy đánh bóng sàn, máy chà sàn, máy chà 

sàn công nghiệp, máy phun rửa áp lực, máy giặt thảm, máy làm sạch thang cuốn, máy 

thổi, hút lá cây, dụng cụ vệ sinh cụ thể là xe làm vệ sinh phòng, hộp chia giấy vệ sinh, cây 

lau sàn, cây lau cửa kính, xô vắt, xe vắt, thùng rác, thùng rác công cộng, thùng rác y tế, 

hàng điện gia dụng cụ thể là máy giặt, bình nóng lạnh, máy lạnh, máy lọc không khí, tủ 

lạnh, máy thu hình (tivi), loa, bếp ga, bếp từ, bếp điện, máy hút khói, lò vi sóng, lò nướng, 

lẩu điện, bếp từ, bếp ga, ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, cây nước nóng lạnh, máy lọc nước 

tinh khiết, đèn sạc, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, 

máy khử độc, máy hút mùi, máy sấy bát, máy rửa bát, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 

máy tạo ẩm, máy làm khô tay, thiết bị dạy nghề cụ thể là thiết bị mô phỏng dùng để dạy 

nghề, bộ dụng cụ thực hành để dạy nghề, bộ thực hành mô hình dây chuyền thu nhỏ, bộ 

ứng dụng tay gắp trong công nghiệp, mô hình kết cấu dây truyền sản xuất. 
 

 
(210) 4-2017-38895 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.4.2 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(731) Phoenix lava Co., Ltd.  (TH) 

41/22 Moo.6 Talingchan, Talingchan, 

Bangkok, 10170 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh bao hấp; bánh bao nhân thịt lợn muối xông khói; baozi (bánh bao có 

nhân); bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; bánh bao nhỏ có nhân. 
 
 

(210) 4-2017-38896 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 24.17.5 

(731) Xiamen Zhansong Commerce 
Trading Co., Ltd.  (CN) 

Room206, No.1017 Ma Qing Road, 

Haicang District, Xiamen, Fujian, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường ngủ; ghế trường kỷ; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; đệm lót hơi 

không dùng cho mục đích y tế; chiếu để ngủ; đồ đạc có thể bơm phồng. 
 

Nhóm 28: Bể bơi (đồ chơi); thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; đồ chơi nhồi bông; 

quả bóng hơi để chơi; dây chun kéo tập ngực; đồ câu cá. 
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(210) 4-2017-38897 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38898 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38899 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  

(VN) 
312/10/15 Trịnh Đình Trọng, phường 
Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-38906 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.23; 5.3.22; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ, hồng, vàng. 
(731) Hội nông dân huyện Mê Linh, 

thành phố Hà Nội  (VN) 
Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu hoa tươi. 
 

 
(210) 4-2017-38907 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38908 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-38909 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty TNHH EIFELCORP 

HEALTH CARE UK   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Vietcomreal, số 68 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38910 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.5.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải  (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2017-38911 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2017-38912 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Văcxin và 
sinh phẩm số 1  (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Vắc xin dùng cho người; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 

sinh học dùng cho mục đích thú y; chủng vi sinh nuôi cấy dùng cho mục đích y tế hoặc 
thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích y tế; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-38913 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A5.3.13; A3.7.24; 3.7.16 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Văcxin và 
sinh phẩm số 1   (VN) 
Số 1 phố Yersin, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các sản phẩm: vắc xin, các chế phẩm sinh học y tế, dược 

phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh, thực phẩm, dụng cụ và thiết bị y tế, hóa 
chất công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2017-38914 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Nguyễn Hoàng Lâm  (VN) 

Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y. 
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(210) 4-2017-38915 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 4.3.7; A3.4.4; 3.4.1 
(731) HUEI - PING TANG  (TW) 

5F., No.103, Shengli Rd., Fengshan 
Dist., Kaohsiung City 830, Taiwan 
(R.O.C) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu điezel, dầu công nghiệp, dầu nhiên liệu, dầu nhờn. 

 

 
(210) 4-2017-38916 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.1.15; A1.1.10; A26.11.12; 26.1.2; 

26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại Tin 

Tâm  (VN) 
Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm trang điểm; kem mỹ phẩm; nước hoa; 

chế phẩm làm sạch. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn ăn bằng giấy; khăn bỏ túi bằng giấy; giấy vệ sinh; tờ giấy 
[văn phòng phẩm]; giấy thấm. 

 

 
(210) 4-2017-38917 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4; A1.1.10; 

1.1.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại Tin 

Tâm  (VN) 
Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm trang điểm; kem mỹ phẩm; nước hoa; 

chế phẩm làm sạch. 
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(210) 4-2017-38919 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) HONG XING ABRASIVE 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No.11, Yuanxi St., Pingtung City, 

Pingtung County 900, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp; giấy nhám (giấy ráp); giấy nhám (giấy ráp) dạng cuộn; giấy 

đánh bóng; vải đánh bóng, vải chà nhẵn; giấy ráp. 
 

 
(210) 4-2017-38930 (220) 07.12.2015 

(641) 4-2015-34307 (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.15.1; 3.7.17; 

A24.15.11; 24.1.1; A26.3.5; 23.1.1; 

26.1.1 

(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ khách 
sạn Lộc Phát  (VN) 
89B Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2017-38933 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.4 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Số 180, đường Trường Chinh, phường 

Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2017-38934 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Số 180, đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

(210) 4-2017-38936 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 26.11.3; 25.1.6; 5.9.14; 

5.9.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Thường 
Tín   (VN) 
TT Thường Tín, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Quả dưa chuột tươi.  

 

(210) 4-2017-38937 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản.   

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; động vật sống; thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm; chế 
phẩm để vỗ béo vật nuôi.  

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; trang trại trồng trọt; trợ giúp về thú y. 
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(210) 4-2017-38938 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 

bảo quản.   
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi; động vật sống; thức ăn cho thủy sản, gia súc, gia cầm; chế 
phẩm để vỗ béo vật nuôi.  

 
Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; trang trại chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; trang trại trồng trọt; trợ giúp về thú y. 

 

 
(210) 4-2017-38939 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển bất động sản Nam Việt 
Homes  (VN) 
Số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản; môi giới bất động sản. 

 

 
(210) 4-2017-38950 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng Luật 

Bảy   (VN) 
Thị tứ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan.  
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(210) 4-2017-38953 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.5; 

A26.11.8 
(591) Nâu đỏ, vàng nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Tâm Anh 

BAKERY  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã ích Hậu, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem, bánh mỳ, bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kem, bánh mỳ, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2017-38954 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Nâu đỏ, vàng nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Tâm Anh 

BAKERY  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã ích Hậu, huyện 
Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kem, bánh mỳ, bánh ngọt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh kem, bánh mỳ, bánh ngọt.  
 

 
(210) 4-2017-38955 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; 3.9.18; 1.15.24; 

26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, xanh nước biển, xanh 

berin, trắng, đen, hồng, vàng, ghi. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Tứ  

(VN) 
Thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, 
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hải sản tươi sống: tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò.  
 

Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, mắm ruốc, nước mắm.  
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(210) 4-2017-38956 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 11.3.18; A26.11.12 

(591) Đỏ, đen, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh 

rêu. 

(731) Hộ kinh doanh quán ăn 
Thuyết Trà   (VN) 
Xã ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới hỏi, sinh nhật, liên hoan.  
 

 
(210) 4-2017-38957 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.13.25; 25.1.25; 26.4.2 

(731) Nicoventures Holdings 
Limited  (GB) 

Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các sản phẩm thuốc lá, 

cụ thể là: thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc 

lá để hít; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì gà, xì gà loại nhỏ hở 

hai đầu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc lá, cụ thể 

là: hộp đựng thuốc lá, gạt tàn thuốc lá, tẩu hút thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá 

cuốn sẵn từ giấy, đầu lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay 

dùng để tra thuốc lá vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; chất lỏng dùng 

cho thuốc lá điện tử; ống chứa hợp chất/buồng chứa dung dịch dành cho thuốc lá điện tử; 

sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng; thiết bị và bộ phận điện tử dùng để 

nung nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; bao thuốc lá điếu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan tới việc buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá 

điện tử, dung dịch lỏng để dùng cho thuốc lá điện tử, thuốc lá, các vật dụng cho người hút 

thuốc lá, diêm, máy hóa hơi cá nhân, hương liệu và dung dịch dùng cho nó. 
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(210) 4-2017-38958 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 25.7.17 
(731) Nguyễn Thế Nhật Minh  (VN) 

P.812 Nơ 1A Bán đảo Linh Đàm, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cho phép truy cập internet; máy tính; 

điện thoại thông minh; thiết bị điện tử cầm tay; phương tiện phát triển phần mềm máy tính 
để kết nối mạng xã hội ảo. 

 

 
(210) 4-2017-38959 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
  
(731) Công ty TNHH Dược Tâm Đan  

(VN) 
1333, đường 31B, Khu phố An Phú An 
Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; 

dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 
dinh dưỡng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2017-38972 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 4.3.3 
(591) Nâu đen, vàng đồng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Siam Pictures   (VN) 
32/47 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến cho việc 
bán hàng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
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sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng 
cáo; dịch vụ cung cấp thông tin giao dịch về thương mại kinh doanh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; dịch vụ trường quay; sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất nhạc; hướng dẫn nghề nghiệp 
(tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 

 
(210) 4-2017-38973 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.9 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xám, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lan Ta Vi Na   (VN) 
32/45 Trương Hoàng Thanh, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; quần áo bơi; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2017-38974 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 3.3.1; A1.5.3 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cường Huy   (VN)

Số 58K, cư xá Phú Lâm D, đường 43B, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm như: tôm (tép), cua, cá, mực, ruốc, rong biển, 

thịt gia cầm, gia súc, rau củ quả, bánh, kẹo, mứt, lúa gạo, gạo lứt, hạt ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2017-38975 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị chiếu sáng Thái 
Dương  (VN) 
769/44/49/17 Phạm Thế Hiển, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2158 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led [thiết bị chiếu sáng]; đèn chiếu sáng âm trần; đèn 

đường led; đèn led nhà xưởng; đèn chống cháy nổ. 
 

 
(210) 4-2017-38978 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH điện cơ Thiên 
Bình  (VN) 
Số 47 đường số 15, khu phố 4, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ điện; khớp nối [bộ phận của máy móc]; động cơ, không 

dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ truyền động cho 

máy móc. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại: ống nối bằng kim loại cho ống dẫn, 

hợp kim của kim loại thường, nhôm, sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm, thép dạng thô 

hoặc bán thành phẩm, kẽm, đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn, cột bằng kim loại, ống 

dẫn bằng kim loại, máy bơm nước, mô tơ điện, khớp nối [bộ phận của máy móc], động cơ 

không dùng cho xe cộ mặt đất, động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất, bộ truyền 

động cho máy móc, chuông báo cháy, thiết bị báo động, tầu chữa cháy, quần áo bảo hộ 

phòng chống cháy, thiết bị báo cháy, gậy dập lửa, chắn dập lửa, xe chữa cháy, thang thoát 

hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị dập lửa, miệng ống vòi rồng chữa cháy, bơm chữa cháy, 

màn che bằng amiăng dùng cho lính cứu hoả, vòi chữa cháy, rèm chống cháy bằng 

amiăng, khớp nối không bằng kim loại, dùng cho ống mềm, khớp nối không bằng kim 

loại, dùng cho ống cứng, ống mềm không bằng kim loại, khớp nối ống không bằng kim 

loại, vật liệu gia cường không bằng kim loại dùng cho ống dẫn, vòng để bịt kín, ống cứng 

không bằng kim loại cho xây dựng, van ống dẫn nước không bằng kim loại hoặc chất dẻo, 

ống cứng dẫn nước không bằng kim loại, lớp phủ bằng xi măng để chống cháy, vật liệu 

xây dựng không bằng kim loại, thép góc phi kim loại, lan can không bằng kim loại, cột 

mốc không bằng kim loại, không phát quang, xà không bằng kim loại, tấm panen xây 

dựng không bằng kim loại, giấy xây dựng, đá để xây dựng, gỗ xây dựng, công trình xây 

dựng không bằng kim loại, gạch, đất làm gạch, kính xây dựng, xi măng, lớp phủ [vật liệu 

xây dựng], khung cửa không bằng kim loại, tấm cửa không bằng kim loại, cửa không 

bằng kim loại, vòng đệm không bằng kim loại dùng để giữ chặt ống, lõi để cuộn không 

bằng kim loại, không vận hành cơ giới, dùng cho ống mềm, ống để cuộn không bằng kim 

loại, không vận hành cơ giới dùng cho ống mềm. 
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(210) 4-2017-38979 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Canary Hotel - Công ty cổ 
phần thể dục thể thao Hoàng 
Yến  (VN) 
13,15,17 đường Nguyễn Huệ, phường 
Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch, vận chuyển khách 
du lịch bằng ô tô; vận chuyển khách du lịch bằng tàu thuyền; vận tải khách bằng taxi; 
dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị, triển lãm quốc tế cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn); dịch vụ nhà hàng; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2017-38990 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 1.15.3; 1.15.5 
(591) Đen, trắng nhũ, vàng nhũ, xanh, đỏ, 

vàng, trắng, đen, tím. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2017-38991 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; A11.3.7; 5.9.24; 

25.5.1; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, trắng nhũ, tràm, tràm nhạt, 

nâu đậm, xanh, xanh dương, đỏ, vàng, 
đen. 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11, nhóm CN II, khu 
công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2017-38992 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.13.1 

(591) Tràm, trắng, nâu đậm. 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11, nhóm CN II, khu 

công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2017-38993 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11, nhóm CN II, khu 

công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2017-38994 (220) 23.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 5.9.24; A11.3.7; 26.4.1; 

25.5.1 

(591) Đen, trắng, trắng nhũ, tràm, tràm nhạt, 

nâu đậm, xanh, xanh dương, đỏ, vàng, 

đen. 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 đường số 11, nhóm CN II, khu 

công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 
 

(210) 4-2017-38995 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A6.19.13; 5.9.24; A26.11.8; A26.11.9; 

A18.1.15; 5.7.3; 6.1.2; A7.1.11; 15.1.22 

(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, 

xanh thẫm, vàng, da cam, tím. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Thạnh Nghĩa  (VN) 
Số 01 Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn 

Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; củ tươi; quả tươi.  
 

 

 
(210) 4-2017-38996 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Mai  (VN) 
6A1 Trần Quốc Toản, phường Hàng Bài, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 29: Thực phẩm khô như: thịt bò khô, thịt đà điểu khô, thịt lợn khô, lát trái cây sấy 

khô. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn.  
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(210) 4-2017-38998 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(591) Tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Minh  (VN) 
ấp Đường Ranh, xã Khánh Hải, huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; sữa tắm; dầu gội, kem dưỡng da. 
 
 

(210) 4-2017-38999 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 5.7.21; 26.13.1; A5.1.5; A5.1.12 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, nâu, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
Thái Long  (VN) 
21 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Thảo Điền, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa dừa; sữa dừa dùng cho mục đích nấu ăn; đồ uống trên cơ sở sữa dừa; kem 

trên cơ sở thực vật; nước cốt dừa cho mục đích nấu ăn. 

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ trái cây; đồ uống không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; 

chất chiết từ quả không chứa cồn; chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước cốt dừa (đồ 

uống). 
 

 
(210) 4-2017-39014 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 6.1.2; 3.9.1; 26.1.1; 2.1.12 

(591) Xanh da trời đậm, xanh lá cây đậm, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Sở nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh Hoà Bình  (VN)
Tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố 

Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; tôm. 
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(210) 4-2017-39150 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  
 

(210) 4-2017-39158 (220) 24.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị thí 
nghiệm RONY  (VN) 
Số 45C, ngõ Tiền Phong, tổ 52, phường 

Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem đánh răng. 
 

 
(210) 4-2017-39356 (220) 27.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.      
 

 
(210) 4-2017-39357 (220) 27.11.2017 

  (441) 25.01.2018 

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 358 tập a (01.2018) 

 

 
2164 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.      
 

 
(210) 4-2017-40076 (220) 01.12.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) 1.15.23; 1.3.1 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Thái Minh  (VN) 
Cụm công nghiệp Phú Minh, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; miến ăn liền; mì sợi; mì ống. 
 

 
(210) 4-2017-40181 (220) 04.12.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.9.1; 3.7.7; 22.1.1 

(591) Đỏ cam, xanh dương, vàng đậm, vàng 

nhạt, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã cá chép đỏ và dịch 
vụ tổng hợp nông nghiệp 
Thủy Trầm xã Tuy Lộc  (VN) 
Khu 2 Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 31: Cá chép đỏ (còn sống); cá chép đỏ giống. 
 

 
(210) 4-2017-40212 (220) 04.12.2017 

  (441) 25.01.2018 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 26.1.1; 25.5.25; 

1.15.5 

(591) Xanh, vàng, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông sản sạch 
canh tác tự nhiên Triệu 
Phong  (VN) 
Thôn An Hưng xã Triệu Tài, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị 
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(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm; thịt gia cầm; thịt gia súc. 

 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 
 

(210) 4-2017-40512 (220) 05.12.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 

xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

(210) 4-2017-40970 (220) 08.12.2017 

  (441) 25.01.2018 

  

(731) Công ty TNHH thời trang MTF  
(VN) 
Số 53 tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn (không bằng giấy); khăn phủ giường; vỏ gối; chăn; vải có thể 

dính bằng nhiệt; vải; tấm lót cốc (tấm trải bàn khi ăn); vải (crếp); lụa (crếp); rèm bằng sợi 

dệt hoặc bằng chất dẻo; dạ thô; vải co giãn; rèm cửa dạng lưới; vải không dệt; vải len. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn quàng cổ; tất; đồ đội đầu; cà vạt; thắt lưng (trang 

phục); quần áo lót. 

 

Nhóm 35: Mua bán trang sức gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, 

trâm cài cà vạt, khuy măng séc áo, kính, đồng hồ, bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, 

quần áo, giày dép bằng vải và bằng da, thắt lưng (dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, 

tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 

khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khóa cài thắt lưng, khóa cài, ghim cài (phụ kiện của 

trang phục), khăn trải bàn (không bằng giấy), khăn phủ giường, vỏ gối, chăn, vải có thể 

dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bàn khi ăn), vải (crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi 
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dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không dệt, vải len; xuất 

nhập khẩu; quảng cáo. 

 

Nhóm 40: May đo quần áo; sửa lại quần áo (cải biến quần áo); hồ vải; cắt vải; nhuộm vải; 

dịch vụ làm co vải trước khi may; xử lý vải; xử lý chống nhàu cho vải; xử lý chống cháy 

cho vải; cho thuê máy dệt kim. 

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; thiết kế thời trang; thiết kế trang trí nội thất. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
(21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2014-01846 44804 25.12.2015 05.12.2017     C01B 31/00 

1-2014-01847 44805 25.12.2015 05.12.2017     C02F 3/00 

1-2014-01892 39288 25.09.2014 05.12.2017     F16H 61/001 

1-2014-02142 45308 25.01.2016 05.12.2017     A23B 7/00 

1-2014-02143 45309 25.01.2016 05.12.2017     F01N 3/00 

1-2014-02144 45310 25.01.2016 05.12.2017     B01D 53/00 

1-2014-02291 45316 25.01.2016 11.12.2017     B23P 19/00 

1-2014-02502 43566 25.09.2015 05.12.2017     C02F 3/00 

1-2014-02574 45720 25.02.2016 05.12.2017     C02F 3/00 

1-2015-02017 44905 25.12.2015 18.12.2017     G06F 3/16 

1-2015-02028 44162 26.10.2015 05.12.2017     B29C 45/00 

1-2015-02189 44917 25.12.2015 05.12.2017     D21F 5/02 

1-2015-02206 45365 25.01.2016 14.12.2017     H01G 11/00 

1-2015-02274 44928 25.12.2015 21.12.2017     G05D 23/00 

1-2015-02369 46855 25.05.2016 30.11.2017     B60S 4/06 

1-2015-02442 45380 25.01.2016 05.12.2017     A61P 1/18 

1-2016-00154 49017 25.10.2016 18.12.2017     H01H 3/32 

1-2016-02166 51206 27.03.2017 06.12.2017     A01G 9/02 

1-2016-02439 48433 25.08.2016 04.12.2017     A47J 27/13 

1-2016-02656 48921 26.09.2016 07.12.2017     C07D 471/04 

1-2016-02899 53660 25.09.2017 05.12.2017     H04W 72/12 

1-2016-02900 53661 25.09.2017 06.12.2017     H04W 72/04 

1-2016-03276 49676 25.11.2016 18.12.2017     C07D 401/04 

1-2016-03779 52939 25.07.2017 05.12.2017     C09K 15/30 

1-2016-04474 51711 25.04.2017 27.11.2017     H01F 17/00 

1-2016-04500 51364 27.03.2017 29.11.2017     C07K 16/46 

1-2016-04584 51379 27.03.2017 08.12.2017     A24F 13/18 

1-2016-04591 52158 25.05.2017 27.11.2017     C07D 417/14 

1-2016-04714 52169 25.05.2017 12.12.2017     A01N 25/00 
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1-2016-04726 51402 27.03.2017 19.12.2017     A24F 47/00 

1-2016-04787 51746 25.04.2017 08.12.2017     G02B 5/00 

1-2016-04795 51748 25.04.2017 12.12.2017     B41J 15/04 

1-2016-04800 51413 27.03.2017 29.11.2017     A24F 47/00 

1-2016-04816 52952 25.07.2017 28.11.2017     B32B 27/00 

1-2016-04875 51063 27.02.2017 27.11.2017     B65B 43/48 

1-2016-04882 51425 27.03.2017 28.11.2017     H01R 9/05 

1-2016-04884 51767 25.04.2017 08.12.2017     A24F 47/00 

1-2016-04900 52186 25.05.2017 13.12.2017     C07D 471/04 

1-2016-04907 51071 27.02.2017 27.11.2017     B65B 43/48 

1-2016-04927 51431 27.03.2017 22.12.2017     F16B 12/12 

1-2016-04945 51435 27.03.2017 08.12.2017     A24F 47/00 

1-2016-04948 52578 26.06.2017 27.11.2017     C07C 255/57 

1-2016-04950 51436 27.03.2017 08.12.2017     A01N 43/40 

1-2016-04953 51438 27.03.2017 22.12.2017     A01N 43/22 

1-2016-04956 52191 25.05.2017 30.11.2017     F22G 3/00 

1-2016-04976 51443 27.03.2017 04.12.2017     H04R 5/04 

1-2016-04981 52193 25.05.2017 28.11.2017     A61K 9/20 

1-2016-05012 51780 25.04.2017 22.12.2017     B32B 15/085 

1-2016-05018 51446 27.03.2017 29.11.2017     C23C 2/28 

1-2016-05027 51782 25.04.2017 22.12.2017     A61M 31/00 

1-2016-05039 51789 25.04.2017 21.12.2017     B22D 18/06 

1-2016-05040 51790 25.04.2017 22.12.2017     A01N 37/00 

1-2016-05047 52200 25.05.2017 14.12.2017     C07D 498/14 

1-2016-05048 52201 25.05.2017 27.11.2017     C07D 417/12 

1-2016-05049 51452 27.03.2017 13.12.2017     A01N 53/00 

1-2016-05051 51793 25.04.2017 04.12.2017     B01D 71/02 

1-2016-05056 52202 25.05.2017 28.11.2017     C07D 207/16 

1-2016-05086 52208 25.05.2017 14.12.2017     H01M 12/00 

1-2016-05091 51802 25.04.2017 22.12.2017     H04W 28/04 

1-2016-05094 51803 25.04.2017 27.11.2017     G06F 3/0482 

1-2016-05095 51461 27.03.2017 05.12.2017     H04N 21/84 

1-2016-05097 52588 26.06.2017 21.12.2017     C04B 28/14 

1-2016-05110 51467 27.03.2017 22.12.2017     F24J 2/52 

1-2016-05112 51469 27.03.2017 05.12.2017     C22C 38/42 

1-2016-05133 51813 25.04.2017 14.12.2017     B32B 5/14 

1-2016-05136 51478 27.03.2017 20.12.2017     A61K 31/535 

1-2016-05150 52215 25.05.2017 08.12.2017     A61K 47/36 
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1-2016-05166 51135 27.02.2017 01.12.2017     G01F 9/00 

1-2016-05168 54595 27.11.2017 30.11.2017     A23B 4/03 

1-2016-05169 52223 25.05.2017 28.11.2017     C25B 11/00 

1-2016-05171 52224 25.05.2017 21.12.2017     B22D 17/14 

1-2016-05185 51820 25.04.2017 13.12.2017     A61K 33/08 

1-2016-05187 51821 25.04.2017 11.12.2017     C07D 211/76 

1-2016-05191 52225 25.05.2017 08.12.2017     A47J 36/02 

1-2016-05199 51137 27.02.2017 05.12.2017     H04L 29/06 

1-2016-05219 52964 25.07.2017 05.12.2017     A61K 39/395 

1-2016-05225 52230 25.05.2017 14.12.2017     A21D 15/08 

1-2017-00017 52596 26.06.2017 05.12.2017     B22D 11/10 

1-2017-00029 52234 25.05.2017 01.12.2017     E04F 21/00 

1-2017-00039 53686 25.09.2017 08.12.2017     A63G 21/02 

1-2017-00041 51840 25.04.2017 20.12.2017     G01N 21/88 

1-2017-00049 51841 25.04.2017 18.12.2017     C08F 220/14 

1-2017-00058 52237 25.05.2017 04.12.2017     B01F 17/14 

1-2017-00068 51510 27.03.2017 22.12.2017     H02K 16/00 

1-2017-00082 53358 25.08.2017 12.12.2017     C07K 7/22 

1-2017-00088 52601 26.06.2017 08.12.2017     C04B 28/02 

1-2017-00090 53688 25.09.2017 11.12.2017     C04B 28/04 

1-2017-00108 52602 26.06.2017 12.12.2017     B32B 3/26 

1-2017-00109 52241 25.05.2017 12.12.2017     A61K 39/395 

1-2017-00110 51853 25.04.2017 18.12.2017     B44C 5/04 

1-2017-00111 51854 25.04.2017 18.12.2017     B44C 5/04 

1-2017-00134 51526 27.03.2017 28.11.2017     B63J 4/00 

1-2017-00143 51860 25.04.2017 11.12.2017     C02F 1/44 

1-2017-00176 51869 25.04.2017 15.12.2017     A61K 31/09 

1-2017-00180 51873 25.04.2017 21.12.2017     D04B 35/28 

1-2017-00185 51543 27.03.2017 05.12.2017     H04N 19/30 

1-2017-00187 52609 26.06.2017 04.12.2017     C07D 403/14 

1-2017-00193 52253 25.05.2017 18.12.2017     A61K 31/522 

1-2017-00198 52256 25.05.2017 18.12.2017     H01M 4/20 

1-2017-00201 51547 27.03.2017 06.12.2017     A61K 31/045 

1-2017-00202 51876 25.04.2017 08.12.2017     A61P 31/04 

1-2017-00220 52610 26.06.2017 30.11.2017     A61K 47/48 

1-2017-00225 52259 25.05.2017 29.11.2017     A62C 13/66 

1-2017-00227 52988 25.07.2017 05.12.2017     C11D 3/14 

1-2017-00231 51885 25.04.2017 06.12.2017     A61K 39/145 
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1-2017-00240 51556 27.03.2017 20.12.2017     B65D 83/08 

1-2017-00250 52614 26.06.2017 06.12.2017     C12P 7/40 

1-2017-00251 53362 25.08.2017 06.12.2017     B01D 11/04 

1-2017-00254 51893 25.04.2017 27.11.2017     G05B 19/00 

1-2017-00255 52263 25.05.2017 19.12.2017     H05B 37/02 

1-2017-00269 51903 25.04.2017 14.12.2017     H04W 4/16 

1-2017-00281 52271 25.05.2017 18.12.2017     F25J 3/00 

1-2017-00282 52991 25.07.2017 12.12.2017     A61K 31/716 

1-2017-00284 51907 25.04.2017 20.12.2017     B65D 83/08 

1-2017-00285 51908 25.04.2017 20.12.2017     B65D 83/08 

1-2017-00287 52272 25.05.2017 21.12.2017     A61K 31/7068 

1-2017-00317 51920 25.04.2017 18.12.2017     A61M 11/00 

1-2017-00325 52995 25.07.2017 08.12.2017     A41D 1/06 

1-2017-00349 51932 25.04.2017 06.12.2017     C07D 217/14 

1-2017-00361 52280 25.05.2017 12.12.2017     C07H 13/06 

1-2017-00381 52283 25.05.2017 01.12.2017     C09D 4/00 

1-2017-00384 51944 25.04.2017 08.12.2017     C25C 3/12 

1-2017-00392 51946 25.04.2017 20.12.2017     G01M 3/20 

1-2017-00393 51947 25.04.2017 21.12.2017     A01N 43/52 

1-2017-00400 51950 25.04.2017 22.12.2017     A23F 5/10 

1-2017-00411 51955 25.04.2017 22.12.2017     A23F 5/24 

1-2017-00419 51958 25.04.2017 15.12.2017     F02C 3/34 

1-2017-00421 52999 25.07.2017 18.12.2017     C07D 209/44 

1-2017-00422 52629 26.06.2017 11.12.2017     A01M 29/12 

1-2017-00449 51965 25.04.2017 19.12.2017     A61K 31/737 

1-2017-00477 51973 25.04.2017 22.12.2017     C08F 216/06 

1-2017-00481 53006 25.07.2017 11.12.2017     C07K 16/28 

1-2017-00536 53009 25.07.2017 18.12.2017     G06F 13/00 

1-2017-00537 53010 25.07.2017 18.12.2017     H04N 5/91 

1-2017-00557 52647 26.06.2017 08.12.2017     A61K 31/366 

1-2017-00564 52313 25.05.2017 19.12.2017     A23J 7/00 

1-2017-00576 51997 25.04.2017 28.11.2017     H01L 21/67 

1-2017-00592 52319 25.05.2017 08.12.2017     B29C 44/56 

1-2017-00613 53710 25.09.2017 06.12.2017     B25J 9/22 

1-2017-00630 52657 26.06.2017 11.12.2017     A61L 2/12 

1-2017-00632 52658 26.06.2017 13.12.2017     B65H 54/80 

1-2017-00634 52329 25.05.2017 19.12.2017     B29C 47/02 

1-2017-00643 52330 25.05.2017 14.12.2017     A01N 47/36 
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1-2017-00659 52335 25.05.2017 08.12.2017     C07D 471/04 

1-2017-00664 52664 26.06.2017 30.11.2017     C12N 15/861 

1-2017-00676 52344 25.05.2017 28.11.2017     B01J 29/46 

1-2017-00749 52372 25.05.2017 11.12.2017     B32B 27/30 

1-2017-00774 54187 25.10.2017 11.12.2017     C11D 1/37 

1-2017-00776 54188 25.10.2017 05.12.2017     C11D 1/37 

1-2017-00795 52391 25.05.2017 20.12.2017     B65D 1/02 

1-2017-00797 52681 26.06.2017 28.11.2017     C12N 15/09 

1-2017-00807 52397 25.05.2017 22.12.2017     B32B 5/26 

1-2017-00815 53404 25.08.2017 04.12.2017     G06F 17/30 

1-2017-00823 52401 25.05.2017 19.12.2017     H01M 4/14 

1-2017-00845 52412 25.05.2017 18.12.2017     C01B 33/18 

1-2017-00946 53065 25.07.2017 05.12.2017     C11D 1/37 

1-2017-00947 53066 25.07.2017 05.12.2017     C11D 1/37 

1-2017-00965 52447 25.05.2017 12.12.2017     G06Q 20/38 

1-2017-00966 52448 25.05.2017 20.12.2017     E04G 11/48 

1-2017-00978 52450 25.05.2017 20.12.2017     B65D 41/04 

1-2017-01095 52768 26.06.2017 28.11.2017     D04H 1/50 

1-2017-01124 53421 25.08.2017 21.12.2017     C07D 513/08 

1-2017-01188 52794 26.06.2017 06.12.2017     C01B 31/02 

1-2017-01414 52852 26.06.2017 14.12.2017     C08G 59/14 

1-2017-01421 52854 26.06.2017 08.12.2017     E04G 9/00 

1-2017-01539 53199 25.07.2017 22.12.2017     H01F 27/24 

1-2017-01540 53200 25.07.2017 22.12.2017     H01F 41/02 

1-2017-01762 53500 25.08.2017 08.12.2017     A61B 5/0404 

1-2017-01933 54268 25.10.2017 11.12.2017     B01D 39/20 

1-2017-01980 53856 25.09.2017 19.12.2017     A47C 29/00 

1-2017-02031 53867 25.09.2017 28.11.2017     A01N 59/00 

1-2017-02037 54668 27.11.2017 29.11.2017     C07D 417/06 

1-2017-02073 53302 25.07.2017 15.12.2017     H04W 72/04 

1-2017-02326 54331 25.10.2017 06.12.2017     A01K 61/00 

1-2017-02351 53949 25.09.2017 04.12.2017     G06Q 20/00 

1-2017-02506 54718 27.11.2017 19.12.2017     C11D 3/00 

1-2017-02632 54386 25.10.2017 14.12.2017     C11D 3/40 

1-2017-02853 55162 25.12.2017 14.12.2017     C22B 1/16 

1-2017-02925 54780 27.11.2017 11.12.2017     C25C 3/12 

1-2017-02930 54453 25.10.2017 18.12.2017     G06F 3/04 

1-2017-03041 54482 25.10.2017 04.12.2017     G01P 13/00 
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1-2017-03358 54913 27.11.2017 07.12.2017     F16B 33/00 

1-2017-03510 55233 25.12.2017 19.12.2017     C11D 1/37 

1-2017-03540 55238 25.12.2017 18.12.2017     C02F 1/66 

1-2017-04003 55357 25.12.2017 06.12.2017     A61K 9/50 

2-2016-00033 03141 25.08.2016 27.11.2017     B21D 5/14 

2-2017-00163 03587 27.11.2017 22.12.2017     B01J 2/22 

2-2017-00164 03588 27.11.2017 22.12.2017     B01J 2/20 
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Phần vi 
 

sửa đổi đơn  
 

 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10403/ TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2017-02620  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Brandink (BRANDLINK CO., LTD.) 
            Phòng 4, tầng 12A, tòa nhà FODACON, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố  
            Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10407/ TB-SHTT, ngày 30/11/2017  
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-02070 10/12/2013 

2 1-2016-01114 05/09/2014 
 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ của chủ đơn CECA S.A. (FR) được sửa thành: 

ARKEMA FRANCE (FR) 

 420, rue d’ Estienne d’Orves, F-92700 Colombes, France 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10588/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2015-03363  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10589/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2008-02238  (220) Ngày nộp đơn 12/02/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 358 Tập a (01.2018) 

 

 2174

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10590/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-00700 29/10/2012 

2 1-2015-00701 02/08/2012 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10591/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2016-00999 18/09/2014 

2 1-2016-01855 21/11/2014 

3 1-2016-02875 03/02/2015 

4 1-2016-03189 25/02/2015 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10593/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2016-01676  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10594/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2012-01259 07/05/2012 

2 1-2012-01261 07/05/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD.) 
            Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10595/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2015-03033  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10731/ TB-SHTT, ngày 11/12/2017  
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2017-00805 07/08/2015 

2 1-2017-00960 25/08/2015 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 10706 Beaver Dam Road, Hunt Valley, Maryland 21030, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10733/ TB-SHTT, ngày 11/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2016-05173  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2015 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

 Tên của tác giả CHONG BAN, Wong (MY) được sửa thành: 

           WONG, Chong Ban (MY) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10734/ TB-SHTT, ngày 11/12/2017  
 

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2012-00583 13/04/2010 

2 1-2017-03287 13/04/2010 

3 1-2017-03288 13/04/2010 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 2788 S.Maple Ave, Fresno, California 93725, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10736/ TB-SHTT, ngày 11/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2013-02380  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10995/ TB-SHTT, ngày 21/12/2017  

 (210)  Số đơn: 1-2009-00069  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

           Aptevo Research and Development LLC (US) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 224/ TB-SHTT, ngày 10/01/2018  

 (210)  Số đơn: 1-2010-00007  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

           Debiopharm Research & Manufacturing SA (CH) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 225/ TB-SHTT, ngày 10/01/2018  
 

 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2010-02595 27/02/2009 

2 1-2014-02879 25/01/2013 

3 1-2017-04092 27/02/2009 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

 Địa chỉ của chủ đơn AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DE) được sửa thành: 

Mainzer Str. 81, 65189 Wiesbaden, Germany. 
____________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10592/ TB-SHTT, ngày 06/12/2017  

(210)  Số đơn: 2-2015-00274  (220) Ngày nộp đơn 10/09/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10408/ TB-SHTT, ngày 30/11/2017  
 

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2016-02225 26/10/2016 

2 3-2016-02226 26/10/2016 

3 3-2016-02227 26/10/2016 

4 3-2017-00005 04/01/2017 

5 3-2017-00006 04/01/2017 

6 3-2017-00243 16/02/2017 

7 3-2017-00520 22/03/2017 

8 3-2017-00708 14/04/2014 

9 3-2017-00851 09/05/2017 

10 3-2017-00869 12/05/2017 

11 3-2017-00893 16/05/2017 

12 3-2017-00894 16/05/2017 

13 3-2017-01074 09/06/2017 

14 3-2017-01217 28/06/2017 

15 3-2017-01232 29/06/2017 

16 3-2017-01238 30/06/2017 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Giày á châu (VN) 
_________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10732/ TB-SHTT, ngày 11/12/2017  
 

STT Số đơn KDCN Ngày nộp đơn 

1 3-2017-01276 07/07/2017 

2 3-2017-01277 07/07/2017 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 19-20, Saigon Center - Tháp 2, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_________________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10994/ TB-SHTT, ngày 21/12/2017  

(210)  Số đơn: 3-2013-01247  (220) Ngày nộp đơn 13/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

___________________________________________________________________________ 
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d- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9261/TB-SHTT, ngày 27/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-26909  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

141 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9262/TB-SHTT, ngày 27/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-23030  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9463/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  
 (210) Số đơn: 4-2016-10118  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự 
 Tầng 4, số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9464/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-00776  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Tư vấn A & S 

Phòng 1704, tầng 17, tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9466/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-21094  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

Số 58 ngõ 192/72 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9468/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-21093  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
Số 58 ngõ 192/72 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9470/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-24274  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương 

60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9472/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2014-08095  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2014 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Tầng 11, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9474/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-33318  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Trường Xuân 
 Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9476/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2013-29117  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2013 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9479/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-34653  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản AMD GROUP 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9480/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-34654  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, danh mục sản phẩm/dịch vụ 
1. Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản AMD GROUP 
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2. Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
Loại bỏ nhóm 09 và nhóm 42, các nhóm còn lại giữ nguyên 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9483/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-00591  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 91/6H1 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9484/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-13807  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 42/8 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9485/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-11131  (220) Ngày nộp đơn 25/04/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 1) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9486/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-25112  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2017 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty tnhh thực phẩm việt men gold 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9487/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-25113  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2017 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty tnhh thực phẩm việt men gold 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9488/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-06515  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty cổ phần SHTT Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9489/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-04552  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2015 
Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người không bao gồm: các sản phẩm liên quan đường 
hô hấp dưới bất kỳ dạng hoặc thiết bị nào, bao gồm cả máy hô hấp và ống xịt thuốc; thuốc 
chống dị ứng/chất và thuốc trị dị ứng dưới bất kỳ dạng và thiết bị nào; thuốc chống hen 
suyễn dưới bất kỳ dạng hoặc thiết bị nào; thuốc chống viêm và các chế phẩm sử dụng để 
phòng ngừa và điều trị các bệnh về đường hô hấp và bệnh về dị ứng và các rối loạn, bao 
gồm bệnh hen suyễn. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9490/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-08170  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số nhà 33, ngõ 218, tổ 22A, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9491/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-02239  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 79 đường Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9492/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-02210  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2016 
Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 36: Dịch vụ của công ty nắm giữ cổ phần chi phối của công ty khác, cụ thể là: dịch 
vụ cung cấp vốn đầu tư, báo cáo tài chính và tư vấn tài chính cho các công ty con và các 
công ty liên thuộc. 

- Các nhóm còn lại giữ nguyên. 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9493/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-37990  (220) Ngày nộp đơn 30/11/2016 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9494/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-36651  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH mỹ phẩm và thực phẩm chức năng V-LIFE 
_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9495/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-30334  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu phân bón Quốc tế Âu 
MỸ G.A.F 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9496/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2015-29615  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX  

107C1, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9497/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-42518  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Links & Partners  

Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9498/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-31354  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty Luật TNHH Links & Partners  
Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9500/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-09119  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ K.C.S 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9501/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-23755  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 20 tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng, phố Miều Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

  

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9502/TB-SHTT, ngày 31/10/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-26910  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

141 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9628/ TB-SHTT, ngày 06/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2014-14891 30/06/2014 

2 4-2016-13599 13/05/2016 

3 4-2016-17209 10/06/2016 

4 4-2016-17210 10/06/2016 

5 4-2016-17211 10/06/2016 

6 4-2016-17212 10/06/2016 

7 4-2016-17213 10/06/2016 

8 4-2016-18650 22/06/2016 

9 4-2016-18990 24/06/2016 

10 4-2016-18991 24/06/2016 

11 4-2016-18992 24/06/2016 

12 4-2016-18993 24/06/2016 

13 4-2016-20116 05/07/2016 

14 4-2017-13679 16/05/2017 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Giày á châu (VN) 
_________________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9629/ TB-SHTT, ngày 06/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-5070 03/03/2016 

2 4-2016-5071 03/03/2016 

3 4-2016-5072 03/03/2016 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH WINCO 

Số 343 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9630/ TB-SHTT, ngày 06/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-36532 24/12/2015 

2 4-2015-36533 24/12/2015 
 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Wtw delaware holding llc 
 26 Century Blvd, Nashville, TN 37214, United States of America 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9631/ TB-SHTT, ngày 06/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-36532 24/12/2015 

2 4-2015-36533 24/12/2015 
 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
 WILLIS GROUP LIMITED 
 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, United Kingdom 

_______________________ 

 
  

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9632/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2014-22375  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 
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Công ty cổ phần sô cô la belcholat 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9633/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2014-22376  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sô cô la belcholat 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9634/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2014-22377  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sô cô la belcholat 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9635/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2014-22378  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sô cô la belcholat 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9636/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2014-22379  (220) Ngày nộp đơn 22/09/2014 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần sô cô la belcholat 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9637/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2016-14373  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh kido 
Lô A2-7, đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9638/ TB-SHTT, ngày 06/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-09310 12/04/2017 

2 4-2017-09311 12/04/2017 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 71 Nguyễn Văn Cự, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9639/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-15432  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  

(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9640/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-15432  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

18 Trần Doãn Khanh, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9641/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

 (210) Số đơn: 4-2017-22119  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9642/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-42519  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Links & Partners  

Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9643/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-33512  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Tầng 27, toà A, toà nhà HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9644/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-05057  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 DNTN Dịch vụ thương mại và Sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9645/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-33512  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 160/31 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9646/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-23734  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2015 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
  

 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9647/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-12831  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
4.21 Officetel, Sunrise City- North, 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9648/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-28512  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9649/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-25736  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 DENTSPLY SIRONA Inc. 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9653/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-27592  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2015F 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 1) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9654/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-18508  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần Tropika 
 126 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9655/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-02653  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa-fit beverage 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9656/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-00390  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ VitaLiving 
 Số 248 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9657/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-40915  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Links & Partners  

Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9658/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-03856  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Trà và Cộng Sự  

Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9659/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-03857  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Trà và Cộng Sự  

Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9660/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-03858  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Trà và Cộng Sự  

Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9661/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-14794  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Trà và Cộng Sự  

Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9662/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-22454  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 359 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9663/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-23270  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2017 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị công nghiệp thường nam 
phát 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9664/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-25870  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Links & Partners  

Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9665/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-03614  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2016 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 
  
 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9666/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-09557  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2017 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần chairman phú quốc 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9667/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11731  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Hủy đại diện sở hữu công nghiệp: 
 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9668/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-05812  (220) Ngày nộp đơn 10/03/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

33 đường số 14, khu dân cư Bình Hưng, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9669/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-26495  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2017 
Mục sửa đổi: Quyền ưu tiên 

 Loại bỏ quyền ưu tiên: 

 Loại bỏ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo số đơn 87421933 nộp ngày 23/04/2017 tại US 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9670/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-27632  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2017 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 
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Công ty cổ phần gạch eco việt nam 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9671/TB-SHTT, ngày 06/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-27530  (220) Ngày nộp đơn 06/10/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP 

Số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10033/TB-SHTT, ngày 20/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-32335  (220) Ngày nộp đơn 15/08/2012 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10183/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18550  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 9, số 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10184/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-21214  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

55 đường số 10A, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10185/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-08436  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102, lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10186/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-05052  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Công ty TNHH thương mại kỹ thuật dịch vụ ICOOL 
 246/9 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10187/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-09179  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội  
 Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10188/ TB-SHTT, ngày 28/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-15716 31/05/2017 

2 4-2017-15717 31/05/2017 

3 4-2017-15718 31/05/2017 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 45, Dasansunhwan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10189/TB-SHTT, ngày 18/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-04893  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

DENTSPLY SIRONA Inc. 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10190/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-21354  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục egroup 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10191/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-13838  (220) Ngày nộp đơn 17/05/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

781/D11 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10192/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-24514  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2017 
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Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10195/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-30051  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2017 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10196/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-30050  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2017 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10197/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-38158  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tổ 94, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10198/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-34992  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần FastSell 
 14B ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10199/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-36039  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh KI DO 

Lô A2-7, đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10200/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2012-19739  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2012 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 MMG (NEW YORK), INC. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10201/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2012-19739  (220) Ngày nộp đơn 05/09/2012 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 MACY’S MERCHANDISING GROUP, INC., A NEW YORK CORPORATION 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10202/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18907  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

(Lầu 1) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10203/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-34991  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần FastSell 
 14B ngõ 6 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10204/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-29357  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 4, cao ốc văn phòng Saigon Prime, số 107 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10205/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-31136  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10206/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-31136  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2017 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10207/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-24119  (220) Ngày nộp đơn 08/08/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần thực phẩm tươI dnu 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10208/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-21372  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Nhà 03 dãy C7 khu TT Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10209/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-30275  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2015 
Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

- Loại bỏ nhóm 25 ra khỏi danh mục sản phẩm, dịch vụ. 
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- Loại bỏ dịch vụ “Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đại 
lý mua bán, ký gửi hàng hóa, ttrung tâm thương mại và dịch vụ siêu thị bán hàng may 
mặc, nước hoa, mỹ phẩm” trong nhóm 35. 

- Các nhóm còn lại giữ nguyên. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10210/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-20212  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 82/154 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10211/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-26579  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 82/154 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10212/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-31353  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Links & Partners  

Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10213/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-26475  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ đơn chủ mới là: 

 Công ty TNHH AMF Thiên Bình 
 Số 39B, ngõ 44 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10214/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-26474  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH AMF Thiên Bình 
 Số 39B, ngõ 44 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10215/ TB-SHTT, ngày 28/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-11174 22/04/2016 

2 4-2016-11175 22/04/2016 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH dịch vụ Sở hữu trí tuệ Greenip 
_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10216/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-40473  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô 15-17 Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10217/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-04513  (220) Ngày nộp đơn 03/03/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Lô E3 (khu B4), khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10218/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-12850  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2017 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ bằng thịnh 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10219/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2012-12471  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2012 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, toà nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 

  

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10220/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2012-12510  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2012 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, toà nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10221/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03550  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, toà nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10222/ TB-SHTT, ngày 28/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-19918 03/07/2017 

2 4-2017-19919 03/07/2017 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Nha khoa Nhật Minh, 662 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10223/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-08170  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, toà nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10224/ TB-SHTT, ngày 28/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-26534 28/09/2015 

2 4-2015-26535 28/09/2015 
 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Tiến Việt Thái 
B18 biệt thự nhà vườn, KĐT Trung Hoà- Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10225/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-27573  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

8/18 Võ Trường Toản, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10226/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-24032  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

E1-04 Mỹ Tú 1, đường Lý Long Tường, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10227/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-10973  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2015 
Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Các dịch vụ thuộc các nhóm 35 và 44 được tách sang đơn mới 

Danh mục dịch vụ còn lại theo đơn là: 39 và 43 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10230/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2012-15774  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2012 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 
1. Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần mondelez kinh đô việt nam 
2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10231/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-28079  (220) Ngày nộp đơn 12/10/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 1) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10232/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-28351  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

TAN, CHIH-WEN 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10233/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-28352  (220) Ngày nộp đơn 13/09/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

TAN, CHIH-WEN 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10234/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-13833  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHẪU THUẬT THẨM MỸ-RĂNG HÀM MẶT 
WORLDWIDE  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10235/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-38897  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 7, Tòa nhà Pico, 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10236/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41854  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10237/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41852  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10238/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41853  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10239/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41858  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10240/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41892  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10241/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41856  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10242/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41896  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10243/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41895  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10244/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41855  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10245/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41893  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10246/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-35816  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần du lịch truyền thông quảng cáo Trang Vàng 
Người Cao Tuổi 

 Số 4 đường Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10247/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11035  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10248/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11033  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10249/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11034  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10250/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11036  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10251/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11037  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 
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Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10252/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11039  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10253/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-11038  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Sài Gòn 
SIGNATURE 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10254/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41857  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10255/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41899  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10256/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41898  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10257/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41891  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10258/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41859  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10259/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41894  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10260/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41890  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10261/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41897  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10262/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41850  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10263/TB-SHTT, ngày 28/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-41851  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2016 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Lầu 10, tòa nhà Phụ Nữ, 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10532/TB-SHTT, ngày 05/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-32759  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10533/TB-SHTT, ngày 05/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-34937  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Trà và Cộng sự 
Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10534/TB-SHTT, ngày 05/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-34937  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Luceco Electrical (Jiaxing) Limited 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10535/TB-SHTT, ngày 05/12/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-24670 09/09/2015 

2 4-2015-24671 09/09/2015 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10698/TB-SHTT, ngày 11/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-05378  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Hủy đại diện sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Tư vấn A&S 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10807/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-32978 24/11/2015 

2 4-2016-23716 04/08/2016 

 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty cổ phẩn tư vấn S&B 
Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10808/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-28497  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Trà và Cộng sự 
Số 7 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10809/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-28497  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10811/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-26715  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2014 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
Số 15, ngõ 102 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10813/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-06338  (220) Ngày nộp đơn 20/03/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10817/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-25819  (220) Ngày nộp đơn 21/09/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
P209-210, tòa nhà 17T2, phố Cương Kiên, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10819/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2013-02656  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2013 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10821/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-17873  (220) Ngày nộp đơn 16/06/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Trường Xuân 
Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10823/TB-SHTT, ngày 14/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-35670  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hà Nội, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 9959/TB-SHTT, ngày 17/12/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-16223 05/06/2017 

2 4-2017-22844 24/07/2017 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip 
Số 15, ngõ 102, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10433/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2006-15442 14/09/2006 

2 4-2016-12203 29/04/2016 
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3 4-2016-12204 29/04/2016 

4 4-2016-12205 29/04/2016 

5 4-2016-17403 13/06/2016 

6 4-2016-17404 13/06/2016 

7 4-2016-18321 20/06/2016 

8 4-2016-18647 22/06/2016 

9 4-2016-18648 22/06/2016 

10 4-2016-18649 22/06/2016 

11 4-2016-18987 24/06/2016 

12 4-2016-18988 24/06/2016 

13 4-2016-18989 24/06/2016 

14 4-2017-13401 12/05/2017 

 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty tnhh giày á châu 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10435/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-33688  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Hoàng Phi 

Số 15, dãy số 2, thôn ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10537/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03529  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

75 đường 13B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10438/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-17840 16/06/2006 

2 4-2016-17841 16/06/2016 

 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10439/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-22385 20/07/2017 

2 4-2017-22386 20/07/2017 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

351/11 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10440/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-10822  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10441/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-11622  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
20/87 Cô Bắc, phường 01, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10442/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-11623  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
20/87 Cô Bắc, phường 01, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10443/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-36040  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh Kido 
Lô A2-7, đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10444/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-36888  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh Kido 
Lô A2-7, đường số N4, KCN Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10445/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-25000 11/09/2015 

2 4-2015-25001 11/09/2015 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Daehan Motors 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10446/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-08621  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10448/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-39543  (220) Ngày nộp đơn 12/12/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Ravo Việt Nam 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10449/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-31503  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Links & Partners  

Phòng 608, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10450/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-12462  (220) Ngày nộp đơn 05/05/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10451/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-27600  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 12A-14, tòa nhà Văn phòng 165, Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà 
Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10452/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-27048  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 12A-14, tòa nhà Văn phòng 165, Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10453/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-16349  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2014 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10454/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-34641  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10956/TB-SHTT, ngày 20/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-34746  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2016 
Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Điều chỉnh “dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà” trong nhóm 45 thành “dịch vụ khách sạn có thêm 
tiện ích trông giữ trẻ’ và chuyển sang nhóm 43. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11147/TB-SHTT, ngày 25/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-17504  (220) Ngày nộp đơn 30/07/2014 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Hộ kinh doanh yến sào Bảy núi 
Tổ 3, ấp Tây Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11148/TB-SHTT, ngày 25/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-04267  (220) Ngày nộp đơn 24/02/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH dịch vụ Sở hữu trí tuệ Greenip 
Số 16, ngõ 92, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10421/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2013-08463  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2013 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD.) 

            Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10422/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2013-08463  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2013 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Room 302, Building#6, Wanghai Road, Sofware Garden 2, Xiamen, China 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10424/TB-SHTT, ngày 30/11/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-32949  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10788/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03525  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH Leadconsult 

Số 58 ngõ 192/72 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10789/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-03526  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty Luật TNHH Leadconsult 

 Số 58 ngõ 192/72 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10790/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-23148  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2017 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10792/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-30127  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2015 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
Phòng 1504, Tầng 15, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10794/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-12525  (220) Ngày nộp đơn 08/05/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 11/12 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10795/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-17586  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
LG CHEM, LTD. 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Repblic of Korea 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10796/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-19025  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2016 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
LG CHEM, LTD. 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Repblic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10797/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-06861 23/03/2017 

2 4-2017-06862 23/03/2017 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH DXC Technology Services Việt Nam 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10798/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-01644 21/01/2015 

2 4-2015-01645 21/01/2015 

 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tổ 3, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10799/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-01625  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2015 
Mục sửa đổi: Tách đơn 
Tách nhóm sang đơn mới là: 

             - Tách các nhóm 10, 37, 42, 44 sang đơn mới số 4-2017-32382 ngày 20/01/2015; 
            - Giữ lại các nhóm 01, 05, 09 ở đơn gốc số 4-2015-01625 ngày 20/01/2015. 
_______________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10800/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-25483  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty cổ phần tư vấn S&B 
Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10803/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-36548  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2015 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 89/7F, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10804/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2013-13041  (220) Ngày nộp đơn 20/06/2013 
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Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 BLACKBERRY LIMITED 
  2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10896/TB-SHTT, ngày 13/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-01625  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2015 
Mục sửa đổi: Tách đơn 
Tách nhóm sang đơn mới là: 

             - Tách các nhóm 10, 37, 42, 44 sang đơn mới số 4-2017-32382 ngày 20/01/2015; 
            - Giữ lại các nhóm 01, 05, 09 ở đơn gốc số 4-2015-01625 ngày 20/01/2015. 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10897/TB-SHTT, ngày 18/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-02845  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2017 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh 
Số 12A4, phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10900/TB-SHTT, ngày 18/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2014-31602  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2014 
Mục sửa đổi: Tách đơn 
Tách sang đơn mới là: 
 - Tách phần chữ "INNOVO JSC" cho các nhóm 09, 42 và các dịch vụ "dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm lưu niệm, cụ thể là các sản phẩm làm từ nguyên liệu vải sợi, 
mây tre đan, vỏ sò, ốc, san hô" trong nhóm 35 sang đơn mới số 4-2017-35589 ngày 
19/12/2014;  
 - Giữ lại các nhóm 25, 39 và dịch vụ “dịch vụ mua bán các sản phẩm lưu niệm, cụ thể là 
các sản phẩm làm từ nguyên liệu vải sợi, mây tre đan, vỏ sò, ốc, san hô" trong nhóm 35 ở 
đơn gốc số 4-2014-31602 ngày 19/12/2014. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10902/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-04124  (220) Ngày nộp đơn 13/02/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần jak ma 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10903/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-09266  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Tầng 01, tòa nhà lô số B7+B9, ô D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10904/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-09267  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Tầng 01, tòa nhà lô số B7+B9, ô D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10905/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-09268  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2017 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Tầng 01, tòa nhà lô số B7+B9, ô D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10906/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-26986  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2015 
Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty tnhh quốc tế Vismay Việt Nam 
 29/14 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10907/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2010-25509  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2010 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10909/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2015-17562  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2015 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Dương Thiên Long Express & Logistics 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10911/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-26426  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 FERROTEC HOLDINGS CORPORATION 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10912/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-36421  (220) Ngày nộp đơn 16/11/2016 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
Số 957C, Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10914/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18426  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2016 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10915/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18425  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2016 
Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10918/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18749  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Macy’s Merchandising Group, Inc., a New York corporation 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10919/TB-SHTT, ngày 19/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2016-18705  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2016 
Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Macy’s Merchandising Group, Inc., a New York corporation 
_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 10957/TB-SHTT, ngày 20/12/2017  

(210) Số đơn: 4-2017-27546  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2017 
Mục sửa đổi: Loại nhãn hiệu 

 Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký mới là: 

 Nhãn hiệu tập thể 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 382/TB-SHTT, ngày 16/01/2018  

(210) Số đơn: 6-2014-00001  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2014 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH T & T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế 
P101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIi 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

 

a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10409/TB-SHTT, ngày 30/11/2017 

(210)  Số đơn: 1-2017-01721  (220) Ngày nộp đơn: 08/10/2015 

 Bên chuyển giao:  

1. VYGANTAS, Garrett (US) 
885 Kansas St. San Francisco, CA 94107-2606, United States of America 
2. MUKHOPADHYAY, BIBHASH (US) 
29 South Adelaide Avenue, Highland Park, New Jersey 08904, United States of America 
3. CARTER, DARRYL 
9871 Sherwood Farm Road, Owings Mills, Maryland 21117, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

CERATOTECH LLC (US) 
885 Kansas St. San Francisco, CA 94107-2606, United States of America 

CERATOTECH LLC (US) trở thành chủ đơn duy nhất 
__________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10410/TB-SHTT, ngày 30/11/2017 

(210)  Số đơn: 1-2017-02466  (220) Ngày nộp đơn: 30/11/2015 

 Bên chuyển giao:  
MINERVA NEUROSCIENCES, INC. (US) 
1601 Trapelo Road, Suite 284, Waltham, Massachusetts 02451, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION (JP) 

3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8505 Japan 
__________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10411/TB-SHTT, ngày 30/11/2017 

(210)  Số đơn: 1-2012-02853  (220) Ngày nộp đơn: 23/04/2012 

 Bên chuyển giao:  
SGL CARBON SE (DE) 

Söhnleinstr. 8, 65201 Wiesbaden, Germany 
Bên được chuyển giao:  

SGL CFL CE GmbH (DE) 
Werner-von-Siemens-Str. 18, 86405 Meitingen, Germany 

__________________________ 
¬ 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10412/TB-SHTT, ngày 30/11/2017 
¬¬ 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-02979 12/07/2013 
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2 1-2016-02004 06/11/2013 

3 1-2016-02434 06/12/2013 

4 1-2016-02639 25/12/2013 

5 1-2016-02640 20/12/2013 

6 1-2016-03107 24/01/2014 

7 1-2016-04378 08/04/2015 

8 1-2016-04548 20/04/2015 
 

 Bên chuyển giao:  
HUAWEI DEVICE CO., LTD. (CN) 
Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang Shenzhen, Guangdong 518129, China 
Bên được chuyển giao:  
HUAWEI DEVICE (DONGGUAN) CO., LTD. (CN) 
B2-5 of Nanfang Factory, No. 2 of Xincheng Road, Songshan Lake Science and Technology 
Industrial Zone, Dongguan, Guangdong 523808, China 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10413/TB-SHTT, ngày 30/11/2017 

(210)  Số đơn: 1-2016-03622  (220) Ngày nộp đơn: 27/02/2015 

 Bên chuyển giao:  
AMGEN INC. (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
TEIJIN PHARMA LIMITED (JP) 
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000013, Japan 
 

TEIJIN PHARMA LIMITED (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10414/TB-SHTT, ngày 30/11/2017 

(210)  Số đơn: 1-2016-03686  (220) Ngày nộp đơn: 26/02/2015 

 Bên chuyển giao:  
INVISTA TECHNOLOGIES S.A R.L. (CH) 
Zweigniederlassung St. Gallen, Flurhofstrasse 160, 9000 St. Gallen, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  
INVISTA TEXTILES (U.K.) LIMITED (UK) 
One St. Peter’s Square, Manchester, United Kingdom M2 3DE 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10587/TB-SHTT, ngày 06/12/2017 

(210)  Số đơn: 1-2015-03363  (220) Ngày nộp đơn: 13/03/2014 

 Bên chuyển giao:  
 ASTELLAS PHARMA INC. (JP) 
5-1, Nihonbashi-honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8411, Japan 
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Bên được chuyển giao:  
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan 

__________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10735/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 1-2013-02380  (220) Ngày nộp đơn: 27/01/2012 

 Bên chuyển giao:  
 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US) 
Route 206 and Province Line Road Princeton, New Jersey 08543-4000 United States of 
America 
Bên được chuyển giao:  
VIIV HEALTHCARE UK (NO.4) LIMITED (GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

__________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 89/TB-SHTT, ngày 04/01/2018 
 

STT Số đơn sáng chế Ngày nộp đơn 

1 1-2015-03697 09/01/2014 

2 1-2015-04203 29/10/2012 

3 1-2015-04482 19/06/2013 

4 1-2016-00257 04/11/2014 

5 1-2016-00337 20/12/2013 

6 1-2016-00536 08/04/2014 

7 1-2016-00581 26/07/2013 

8 1-2016-00616 21/11/2013 

9 1-2016-00935 25/02/2014 

10 1-2016-01836 31/07/2014 

11 1-2016-02169 02/12/2014 

12 1-2016-02286 12/12/2014 

13 1-2016-02346 20/12/2013 

14 1-2016-02713 22/01/2014 

15 1-2016-02800 26/01/2014 

16 1-2016-03723 12/03/2014 

17 1-2016-03799 13/03/2014 

18 1-2017-00428 28/03/2014 
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 Bên chuyển giao:  
HUAWEI DEVICE CO., LTD. (CN) 
Building B2, Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
518129, China 
Bên được chuyển giao:  

Huawei Device (Dongguan) Co., Ltd. (CN) 
B2-5 of Nanfang Factory, No. 2 of Xincheng Road, Shongshan Lake Science and Technology 
Industrial Zone, Dongguan, Guangdong, PRC, 523808 

__________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 90/TB-SHTT, ngày 04/01/2018 

(210)  Số đơn: 1-2012-03429  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2011 

 Bên chuyển giao:  
OMYA HOLDING AG (CH) 
Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  

Omya Holding AG (CH) 
Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 

__________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 91/TB-SHTT, ngày 04/01/2018 

(210)  Số đơn: 1-2012-03429  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2011 

 Bên chuyển giao: 

Omya Holding AG (CH) 
Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  

FiberLean Technologies Ltd (GB) 
Par Moor Centre, Par Moor Road, Par, Cornwall, PL24 2SQ, United Kingdom 

__________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 92/TB-SHTT, ngày 04/01/2018 

(210)  Số đơn: 1-2014-04162  (220) Ngày nộp đơn: 21/05/2013 

 Bên chuyển giao: 
SKINEARTH CO., LTD. (KR) 
(Gasan-dong) #1402, 165, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-803, Republic of 
Korea 
Bên được chuyển giao: EXT CO., LTD (KR) 
Địa chỉ: (Gasan-dong) #1402, 165, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 153-803, 
Republic of Korea 

______________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10586/TB-SHTT, ngày 06/12/2017 

(210)  Số đơn: 2-2017-00127  (220) Ngày nộp đơn: 21/05/2013 

 Bên chuyển giao: 

Phạm Hồng Dương (VN) 
Số 1, ngõ 45, Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (VN) 
87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
 

______________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9463/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-10118  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2016 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn ngọc minh 
Căn hộ T11 tầng 04, phòng 03 Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần đầu tư mt việt nam 
Số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9465/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-00776  (220) Ngày nộp đơn: 12/01/2017 

Bên chuyển giao:  

Đặng Hương Quỳnh Anh 

Số nhà 6, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

Bên được chuyển giao:  

XU HAIJIAN 

 No.75 Hua Shu, Hua Shu village, Ke Cheng, Su zhou city, Zhe Jiang Province, China 
________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9467/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-21094  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2014 

Bên chuyển giao:  

Zhanjiang susa food co., ltd 
No. 01-03, Floor 8, Zhanjiang Yingzhan Holidays Plaza, 9A Haibei Road, Chikan District, 
Zhanjiang City, Guangdong Province,China 

Bên được chuyển giao:  

Jiangsu Susa Foods Co., Ltd 
No.58, Chuangxin Avenue, Gaogang High-Tech Industrial Park, Taizhou City, China 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9469/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-21093  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2014 

Bên chuyển giao:  

Zhanjiang susa food co., ltd 
No. 01-03, Floor 8, Zhanjiang Yingzhan Holidays Plaza, 9A Haibei Road, Chikan District, 
Zhanjiang City, Guangdong Province,China 

Bên được chuyển giao:  

Jiangsu Susa Foods Co., Ltd 
No.58, Chuangxin Avenue, Gaogang High-Tech Industrial Park, Taizhou City, China 

________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9471/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-24274  (220) Ngày nộp đơn: 09/08/2016 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn thị huyền 
Số 8 Tản Đà, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

đặng thị thu linh 
15/2 Đoàn Giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9473/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2014-08095  (220) Ngày nộp đơn: 16/04/2014 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh con ong chăm chỉ 
Tầng 11, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

BEETALK PRIVATE LIMITED 

 1 Fusionopolis Place, #17-10 Galaxis Singapore 138522 
________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9475/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-33318  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2015 

Bên chuyển giao:  

Xiamen meitu technology co., ltd 
Room 302, Building#6, Wanghai Road, Softwares Garden 2, Xiamen, China 

Bên được chuyển giao:  

 MEITU (CHINA) LIMITED 
Unit 8106B, 81/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong 
Kong SAR China 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 9477/TB-SHTT, ngày 31/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2013-29117  (220) Ngày nộp đơn: 09/12/2013 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh vi vu 
Cao ốc văn phòng Sài Gòn Prime, số 107-109-111, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên IVIVU.COM 

Lầu 7- toà nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10034/TB-SHTT, ngày 20/11/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-33771  (220) Ngày nộp đơn: 27/10/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần hq việt nam 
Số 3, ngõ 148, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần Mitsutex 
Số 15, ngõ 673/33/2, đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 8818/TB-SHTT, ngày 18/10/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-13054  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2015 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh 3mc 
Số 454 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần công nghệ sơn giver việt nam 
Số 146, phố Ngũ Lão, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10661/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-33391  (220) Ngày nộp đơn: 13/10/2017 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn quốc hưng (vn) 
Thôn 1, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất mỹ phẩm Linh Kim Phát 
276 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10662/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-26876  (220) Ngày nộp đơn: 30/08/2016 

Bên chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân hảI đăng an (vn) 
212B Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Đăng An 
Thôn Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10663/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-26875  (220) Ngày nộp đơn: 30/08/2016 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 358 Tập A (01.2018) 

 

 
 

2229

Bên chuyển giao:  

Doanh nghiệp tư nhân hảI đăng an (vn) 
212B Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Đăng An 
Thôn Yên Khê Hạ, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10664/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-12777   06/05/2016 

2 4-2016-12778   06/05/2016 

3 4-2016-28533   14/09/2016 

4 4-2016-28534   14/09/2016 

5 4-2016-28535   14/09/2016 

6 4-2016-28536   14/09/2016 

7 4-2017-01095   17/01/2017 
 

 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế 
Lô A4, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

 Công ty TNHH MASAN NUTRI-FEED 
 Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10666/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-36532   24/12/2015 

2 4-2015-36533   24/12/2015 
 

 

Bên chuyển giao:  

WTW DELAWARE HOLDINGS LLC 

26 Century Blvd, Nashville, TN 37214, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

 WILLIS GROUP LIMITED 
 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, United Kingdom 
________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10667/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-26394  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2015 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không thăng long 
Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không TASECO 
Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10668/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-263940  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2015 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không thăng long 
Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không TASECO 
Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10669/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-26391  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2015 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không thăng long 
Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không TASECO 
Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu đoàn ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10671/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-33714  (220) Ngày nộp đơn: 27/10/2016 

Bên chuyển giao:  

International data group, inc. 
5 Speen Street, Framingham, MA 01701, United States 
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Bên được chuyển giao:  

IDG VC Management Ltd. 
Summit Management Limited, PO Box 32311, Suite #4-210, Governor's Square, 23 Lime 
Tree Bay Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10672/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-26211  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2017 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần giày da hưng gia phúc 
21 đường 15, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Phạm thị phúc việt 
437/4B Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10673/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-41919  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh học 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Khánh phong 
Tổ 31, ấp Cẩm Tân, quốc lộ 1A, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10674/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-41918  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh học 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Khánh phong 
Tổ 31, ấp Cẩm Tân, quốc lộ 1A, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10675/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-41917  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh học 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
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Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Khánh phong 
Tổ 31, ấp Cẩm Tân, quốc lộ 1A, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10676/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-41916  (220) Ngày nộp đơn: 28/12/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần phát triển công nghệ sinh học 
Số 557, đường 21/4, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Khánh phong 
Tổ 31, ấp Cẩm Tân, quốc lộ 1A, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10677/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-27497  (220) Ngày nộp đơn: 06/10/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH xây dựng và vận tảI lân thành 
Số 111, đường Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tân Cường Thịnh 
Số 111, đường Phạm Đình Toái, khối Yên Toàn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10678/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-09458  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2017 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH tân huỳnh châu 
31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên nguyễn minh tâm 
34B/17, KP3, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10684/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-10172   13/04/2016 

2 4-2016-10173   13/04/2016 
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Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh thương mại rồng vàng châu ¸ 
Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh xuất nhập khẩu bảo phú 
 Số 5/38 đường An lạc, thị trấn Trầu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10686/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-09793  (220) Ngày nộp đơn: 11/04/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH js & kim 
147A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Bùi an khang 
Thôn Chiền B, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10687/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2014-18697  (220) Ngày nộp đơn: 13/08/2014 

Bên chuyển giao:  

Dsg international limited 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

DSG Investment (IP) Limited 
Room 502, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Kong Kong 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10688/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-20652  (220) Ngày nộp đơn: 07/07/2017 

Bên chuyển giao:  

Hộ kinh doanh thời trang polly 
Số 16 ngõ 306 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh thương mại và dịch vụ polly 
Số 16 ngõ 306 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10689/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-34499  (220) Ngày nộp đơn: 02/11/2016 
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Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh thương mại dịch vụ điện quang 
Lô 18, khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Bên được chuyển giao:  

Nguyễn quốc hưng 
Tổ 7, khu 4, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10690/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-03717  (220) Ngày nộp đơn: 24/02/2017 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần zcafe việt nam 
R132 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Hà vũ bảo giang 
364A/35, khu phố 2, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10691/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-12896  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2016 

Bên chuyển giao:  

Smilegate megaport, inc. 
6th Floor, IDIS Bldg., 344, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

Bên được chuyển giao:  

SmileGate Holdings, Inc. 
5th Floor, Solidspace Bldg., 220, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10692/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-28693  (220) Ngày nộp đơn: 08/09/2017 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần truyền thông điện quang 
Số K2, KP1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu kyoto 
Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10692/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-28693  (220) Ngày nộp đơn: 08/09/2017 
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Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần truyền thông điện quang 
Số K2, KP1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu kyoto 
Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10693/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-15437  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2015 

Bên chuyển giao:  

đào ngọc hải 
Số 11, ngách 24, ngõ 162, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ sbo việt nam 
Số 11, ngách 24, ngõ 162, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10694/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-18296  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2015 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần xây lắp sản xuất và thương mại ltc 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần sơn techone việt nam 
Km 12+500, đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10695/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-15475  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2015 

Bên chuyển giao:  

Lý tuấn văn 
265 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Lý tuấn văn 
265 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Lưu tuấn hoành 
14/16 Bình Tiên, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10697/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-09495  (220) Ngày nộp đơn: 07/04/2016 
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Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH ĐầU TƯ Và PHÁT TRIỂN LÂM THIÊN PHÁT 
Thôn Trung Thượng, xã Đại Hùng, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH SẢN XUẤT Và THƯƠNG MẠI LTP BIKE 
Cụm công nghiệp Dốc Sặt, phường Trang Hạ, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10699/TB-SHTT, ngày 11/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-05378  (220) Ngày nộp đơn: 04/03/2016 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ vận tảI dây và cáp điện 
thành tâm 
Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH newland việt nam 
Số 454 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10808/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-32978   24/11/2015 

2 4-2016-23716   04/08/2016 
 

 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh công nghệ vivo 
Phòng T15-02, tầng 15 Lotterry Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

Bên được chuyển giao:  

 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD 
 283#, BBK Road, Wusha, Chang’An, Dongguan, Guangdong, China 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10810/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-28497  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2016 

Bên chuyển giao:  

Du bửu toàn 
183/24d Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  
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Công ty high speed productions, inc. 
Số 1303 Underwood Avenue, San Francisco California 94124, United States of America 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10812/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-26715  (220) Ngày nộp đơn: 04/11/2014 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần nội thất aka 
Khu thương mại dịch vụ Hồ Bán Nguyệt, Lô CR03, 111 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Lago s.p.a. 
Via Artigianato II, 21 I-35010 Villa Del Conte (PD) (IT) 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10814/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-06338  (220) Ngày nộp đơn: 20/03/2017 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh may mặc-thời trang việt pháp 
148/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển giao:  

Campomatic offshore sal 
8th Floor, Credit Lyonnais bldg, Rmeil, Lebanon 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10818/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-25819  (220) Ngày nộp đơn: 21/09/2015 

Bên chuyển giao:  

Phạm thanh sơn 
Số 457, tổ 1, xã Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Binh 

Bên được chuyển giao:  

Công ty tnhh thời trang remmy 
Số 107 phố Hoàng ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10820/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2013-02656  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2013 

Bên chuyển giao:  

Công ty tnhh côn đảo resort 
Bãi Đất Dốc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Bên được chuyển giao:  

Slc sustainable luxury Cyprus limited 
2-4 Arch. Makarios III Ave., Capital Center, 9th Floor, P.O. Box 21255, CY-1065 Nicosia 
Cyprus 

________________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10822/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-17873  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2017 
Bên chuyển giao:  

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Thạch An 
Số 11/132, đường Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Kukje pharma co., ltd 
(Yatap-dong), 96-8, Yatap-ro, Budang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Kore 

____________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10824/TB-SHTT, ngày 14/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-35670  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2016 
Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Lý Gia Viên 
9F, đường số 30, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Bên được chuyển giao:  
R. TORRE & COMPANY 
233 E. Harris Avenue, So. San Francisco, California 94080-6807, USA 

________________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10851/TB-SHTT, ngày 15/12/2017 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-11565   27/04/2017 

2 4-2017-11566   27/04/2017 

3 4-2017-17286   13/06/2017 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH Bình Lý 
Số 302, phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
Công ty cổ phần STRIPE Việt Nam 
Số 302, phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH một thành viên Lý Gia Viên 
9F, đường số 30, khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

________________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10898/TB-SHTT, ngày 18/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2017-02845  (220) Ngày nộp đơn: 15/02/2017 
Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm Tiền Phong 
1/24 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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Bên được chuyển giao:  
O.P. PHARMA SRL 
Via Torino, 51 - 20123 MILANO (MI) - Italy  

________________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10899/TB-SHTT, ngày 18/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2015-26389  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2015 
Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long 
Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không TASECO 
Tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc 
Từ Liêm, TP. Hà Nội 

________________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn số: 10913/TB-SHTT, ngày 18/12/2017 

(210)  Số đơn: 4-2016-36421  (220) Ngày nộp đơn: 16/11/2016 
Bên chuyển giao:  

Momordica Spa 
Số B2, ngõ 23 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ HT Việt Nam 
Số 17, ngõ 23 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_________________________________________________________________________________ 
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PHẦN Viii 
 

đính chính 

 

©- Đính chính đơn đăng ký sáng chế 
 
Theo yêu cầu của Phòng sáng chế số 1, ngày 26/12/2017  
(210)  Số đơn: 1-2016-04222  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2016 

Mục sửa đổi: Tóm tắt sáng chế 
 Tóm tắt sáng chế mới là: 

Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để tìm các dấu hiệu đường thẳng trong 
ảnh, trong đó có hai bước được sử dụng để nhận dạng các dấu hiệu đường thẳng. Thứ 
nhất là, bộ xử lý tính các thành phần x và y của trường granđien ở mỗi vị trí ảnh, chiếu 
trường granđien lên các vùng con, và phát hiện các građien extrema (cực trị), làm 
mềm hóa các điểm biên bằng vị trí và građien. Tiếp theo, bộ xử lý chọn theo cách lặp 
hai điểm biên, điều chinh cho vừa đường thẳng mô hình với chúng, và nếu các građien 
điểm biên thích hợp với mô hình, tính tập hợp đầy đủ của các điểm không nhiễu mà có 
vị trí và građien thích hợp với mô hình đó. Đường thẳng ứng viên có trị số tính không 
nhiễu lớn nhất được giữ lại và tập hợp các điểm nhiễu còn lại được suy ra. Sau đó bộ 
xử lý thực hiện theo cách lặp lại thao tác điều chỉnh cho vừa đường thẳng trên tập hợp 
các điểm nhiễu này và các tập hợp các điểm nhiễu tiếp theo để tìm các đường thẳng 
kết quả. Quá trình xử lý này có thể hoàn toàn dựa vào thuật toán RANSAC. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

b- Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 
 
Theo yêu cầu của Phòng Nhãn hiệu số 2, ngày 29/12/2017  
(210)  Số đơn: 4-2017-23424  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
 Nhóm 35: Mua bán quần áo nam, quần áo nữ, giày dép, túi xách, dây thắt lưng, bóp, 

ví. 

      
__________________________________________________________________________________ 
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